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MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 

AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 

AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 

AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 

AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 

AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 

AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 

AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 

AR Argentina DE Germany IL Israel 

AT Austria DJ Djibouti IN India 

AU Australia DK Denmark IQ Iraq 

AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 
of) 

BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 

BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 

BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 

BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 

BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 

BH Bahrain ES Spain KE Kenya 

BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 

BJ Benin FI Finland KI Kiribati 

BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 

BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 
(Malvinas) 

KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 

BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 

BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 

BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 

BY Belarus GH Ghana LA Laos 

BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 

CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 

CF Central African 
Republic 

GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 

CH Switzerland GR Greece LR Liberia 

CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 

CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 

CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 
Islands 

LU Luxembourg PA Panama TD Chad 

LV Latvia PE Peru TG Togo 

LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 

MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 

MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 

MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 

ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 

MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 
China 

MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 
Tanzania 

MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 

MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 

MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 
America 

MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 

MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 

MV Maldives SD Sudan VA Holy see 

MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 
Grenadines 

MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 

MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 
(British) 

MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 

NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 

NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 

NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 

NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 

NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 

NO Norway SR Suriname ZM Zambia 

NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 

NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 

NZ New Zealand SY Syria   

OM Oman SZ Swaziland   

      

 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 

AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 

AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 

BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 

EP  European Patent Office (EPO) 

IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 

 

 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST9 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ VĂN BẰNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 
 

(11) Số bằng / Số công bố đơn 

(15) Ngày cấp 
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(21) Số đơn 

(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 

(43) Ngày công bố đơn 

(45) Ngày công bố Bằng độc quyền sáng chế / Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 

(51) Phân loại sáng chế quốc tế 

(54) Tên sáng chế 

(57) Tóm tắt sáng chế 

(62) Số và ngày nộp đơn sớm hơn mà từ đó tài liệu SC/GPHI này được tách 

(67) Số đơn và ngày nộp đơn sáng chế mà đơn đó được chuyển thành đơn GPHI 

(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 

(72) Tên của tác giả 

(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền Sáng chế / Bằng độc quyền GPHI 

(74) Tên của người đại diện SHCN 

(75) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn 

(76) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn và người được cấp văn bằng bảo hộ 

(86) Ngày nộp đơn PCT, số đơn 

(87) Ngày công bố đơn PCT, số công bố 

 

 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST80 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 
 

(11) Số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp / Số công bố đơn 

(15) Ngày cấp 

(17) Ngày hết hạn hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

(21) Số đơn 

(22) Ngày nộp đơn 

(23) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 

(28) Số phương án yêu cầu bảo hộ 

(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên 

(43) Ngày công bố đơn 

(45) Ngày công bố bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

(51) Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp 

(54) Tên sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp 

(55) ảnh chụp / hình vẽ kiểu dáng công nghiệp 

(57) Đặc điểm khác biệt yêu cầu bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp 

(62) Số và ngày nộp đơn, số bằng độc quyền KDCN hoặc số công bố đơn liên quan đến tách đơn 

(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 

(72) Tên của tác giả KDCN 

(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền KDCN 

(74) Tên của người đại diện SHCN 
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NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST60 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 
BỐ ĐƠN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký NHÃN HIỆU VÀ CÁC NHÃN HIỆU ĐƯỢC 

BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC MADRID 
 

(111) Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thoả ước 

Madrid thì là số đăng bạ quốc tế) 

(116) Số đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 

(141) Ngày hết hạn hiệu lực 

(151) Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc ngày đăng bạ theo Thoả ước Madrid 

(156) Ngày gia hạn đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 
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(220) Ngày nộp đơn 

(230) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 
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Phần i 
 

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền Sáng chế 
 
 
(11) 45304 
(21) 1-2012-03761 (51) 7 F41J  5/04 

(22) 14.12.2012 (43) 25.01.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.12.2012 
(71) Tập đoàn Viễn thông Quân đội  (VN) 

Số 1, Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
(72) Trần Anh Tuấn (VN), Nguyễn Thanh Tùng (VN), Lê Đức Độ (VN) 
(54) Mặt bia tự động tính điểm theo vòng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mặt bia tự động tính điểm theo vòng. Mặt bia hoạt động theo 
nguyên lý chạm chập. Viên đạn đóng vai trò là vật dẫn điện, làm ngắn mạch hai bản cực 
khi xuyên qua mặt bia: một bản cực đóng vai trò là vòng báo điểm, bản cực còn lại là 
lớp đất. Tín hiệu ngắn mạch sẽ được gửi về máy tính trung tâm và xử lý bởi phần mềm, 
hiển thị kết quả mỗi phát đạn lên màn hình. Mặt bia có kết cấu gồm tám lớp khác nhau, 
làm từ hai loại vật liệu là cao su xốp và lưới inox, dán lại với nhau bằng keo dính gốc 
cao su. 
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(11) 45305 
(21) 1-2014-01625 (51) 7 H05B  37/02 

(22) 19.04.2013 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/JP2013/061668         19.04.2013 (87) WO2014/171015 A1 23.10.2014 
(30) PCT/JP2013/061668         19.04.2013    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.05.2014 
(71) SHINDENGEN ELECTRIC MANUFACTURING CO., LTD.  (JP) 

2-1, Ohtemachi 2-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo-To, Japan 
(72) TOYOTAKA TAKASHIMA (JP) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Nguồn cấp điện điều khiển đèn và phương pháp điều khiển 

nguồn cấp điện điều khiển đèn 
  (57)     Sáng chế đề xuất nguồn cấp điện điều khiển đèn, nguồn này chỉnh lưu dòng xoay chiều 

từ máy phát điện xoay chiều và cấp dòng điều khiển cho thiết bị chiếu sáng đèn LED 
gồm nhiều đèn LED mắc nối tiếp với nhau giữa cực thứ nhất và cực thứ hai và có khả 
năng bật sáng đèn LED trong số các đèn. 
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(11) 45306 
(21) 1-2014-02061 (51) 7 G01R  31/00 

(22) 22.08.2013 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/JP2013/004964       22.08.2013 (87) WO2014/111981 24.07.2014 
(30) PCT/JP2013/000249         21.01.2013     JP 

PCT/JP2013/003433         30.05.2013     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.06.2014 
(71) TATSUMI CORPORATION  (JP) 

12-5, Higashisuna 6-chome, Koto-ku, Tokyo 1360074, Japan 
(72) Toyoshi KONDO (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Máy thử tải 

  (57)     Sáng chế là để đề xuất máy thử tải có khả năng tiến hành thử nghiệm tải với cách thức 
điều khiển đơn giản. Máy thử tải theo sáng chế bao gồm: sáu đơn vị điện trở, sáu quạt 
làm mát; lớp cách điện giữa các đơn vị điện trở và các quạt làm mát đầu; và cáp nối, 
trong đó các đơn vị điện trở bao gồm nhiều nhóm điện trở, mỗi nhóm tạo bởi các điện 
trở hình que song song với phương x mắc với nhau được bố trí theo khoảng cách định 
trước theo phương y thẳng đứng với phương x, các nhóm điện trở được bố trí theo 
phương z thẳng đứng với phương x và phương y, các quạt làm mát được đặt đối diện với 
các đơn vị điện trở tương ứng, theo phương z, cáp nối là cáp được sử dụng để mắc nối 
tiếp và có thể tháo rời, ở nhiều hơn một phần, các nhóm điện trở cạnh nhau theo phương 
y của hai đơn vị điện trở cạnh nhau theo phương y với khoảng cách không nhỏ hơn 
khoảng cách thứ hai ở giữa, và các lớp cách điện có kích thước tương ứng với điện áp 
định mức của nguồn điện đích của thử nghiệm tải nguồn điện cần được thực hiện sử 
dụng một nhóm đơn vị điện trở, nhóm đơn vị điện trở này có các điện trở được mắc nối 
tiếp bao gồm hai đơn vị điện trở cạnh nhau theo phương y với khoảng cách không nhỏ 
hơn khoảng cách thứ hai ở giữa. 
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(11) 45307 
(21) 1-2014-02127 (51) 7 B32B  27/40 

(22) 27.06.2014 (43) 25.01.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.06.2014 
(71) JAAN CHYI GREEN POWER CO., LTD.  (TW) 

No. 74, Gongye Rd., Longjing Dist., Taichung City 43445, Taiwan 
(72) CHI, WEN-HWA (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Da tổng hợp và phương pháp sản xuất da này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến da tổng hợp và phương pháp sản xuất da này. Phương pháp theo 
sáng chế bao gồm bước: tổng hợp nhựa polyuretan và các rây phân tử thành nguyên liệu 
tổng hợp; gia nhiệt nguyên liệu tổng hợp để làm giảm độ nhớt của nguyên liệu này; phủ 
đều nguyên liệu tổng hợp lên lớp nền; làm đông cứng nguyên liệu tổng hợp để tạo ra lớp 
nhựa đàn hồi trên lớp nền; sửa bavia lớp nhựa đàn hồi để thu được bán sản phẩm; và 
cuộn bán sản phẩm này thành cuộn để thu được sản phẩm hoàn thiện của da tổng hợp. 
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(11) 45308 
(21) 1-2014-02142 (51) 7 A23B  7/00 

(22) 30.06.2014 (43) 25.01.2016 
(75) Trần Tuấn Khương  (VN) 

P42-C2, Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Phương pháp bảo quản rau 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp bảo quản rau bằng việc làm khô rau mà vẫn bảo đảm 
chất lượng, hương vị bằng cách ép rau để loại nước trong các mao mạch kết hợp với việc 
cho luồng khí khô, độ ẩm tới bằng 0 đi qua liên tục, với nhiệt độ luồng khí này tới 40 độ 
C; cuối cùng tạo các cú sốc nhiệt dương trong khoảng thời gian ngắn. 
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(11) 45309 
(21) 1-2014-02143 (51) 7 F01N  3/00 

(22) 30.06.2014 (43) 25.01.2016 
(75) Trần Tuấn Khương  (VN) 

P42-C2, Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Phương pháp và thiết bị tiêu hủy khói thải từ các động cơ 

dùng nhiên liệu gốc dầu lửa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị tiêu hủy khói thải từ các động cơ phương 

tiện giao thông và các thiết bị dùng nhiên liệu có gốc dầu lửa bằng cách nâng nhiệt độ 
khói thải tới 750-800 độ C trong một buồng đốt rồi xử lý sốc nhiệt bằng cách phun dung 
dịch có chứa các ion kiềm, kiềm thổ, đất hiếm và kim loại nặng. Thiết bị bao gồm 
buồng gia nhiệt, buồng sốc nhiệt âm, các vòi phun dung dịch, khu thu cặn, buồng chứa 
dung dịch trung hòa để thu hồi dung dịch tạo sốc nhiệt âm. 
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(11) 45310 
(21) 1-2014-02144 (51) 7 B01D  53/00, F01N  3/00 

(22) 30.06.2014 (43) 25.01.2016 
(75) Trần Tuấn Khương  (VN) 

P42-C2, Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Phương pháp xử lý khí thải của lò sản xuất xi măng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý khí thải lò sản xuất xi măng với mục đích loại 
bỏ tất cả các khí độc hại và khí gây hiệu ứng nhà kính và thu hồi được cacbon, khí thải 

ra khỏi lò được gia nhiệt tới nhiệt độ 350 tới 800°C, sau đó được gây sốc nhiệt âm để 
nhiệt độ giảm đột ngột xuống tới nhiệt độ chuẩn bằng cách phun sương hóa chất gồm 
các hạt dung dịch có chứa ion kiềm, kiềm thổ. 
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(11) 45311 
(21) 1-2014-02176 (51) 7 A61C  15/00,  15/04 

(22) 03.07.2014 (43) 25.01.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.07.2014 
(75) Phạm Văn Kiện  (VN) 

Số nhà 17 ngõ 1, tập thể in may 19-5 Bộ Công an, phường Văn Quán, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(54) Dụng cụ giữ chỉ nha khoa và quy trình sản xuất dụng cụ này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ giữ chỉ nha khoa và quy trình sản xuất dụng cụ này. Dụng 

cụ giữ chỉ nha khoa theo sáng chế bao gồm: phần đầu có các đầu căng chỉ; phần chuôi 
cầm; và phần thân giữa có bộ phận giữ chỉ để giữ các đầu của chỉ nha khoa; trong đó bộ 
phận giữ chỉ gồm có: chi tiết có ren trong có thể bắt chặt với chi tiết có ren ngoài nhờ sự 
ăn khớp ren, và rãnh giữ chỉ được tạo ra trên chi tiết có ren ngoài sao cho khi người sử 
dụng căng chỉ nha khoa qua các đầu căng chỉ, các đầu của chỉ được chập lại và kéo qua 
rãnh giữ chỉ này, chỉ dễ dàng được cố định tại rãnh giữ chỉ và có ít nhất một phần chỉ 
tiếp xúc phần ren ngoài của chi tiết có ren ngoài, nhờ vậy khi chi tiết có ren trong được 
xoay để bắt chặt vào chi tiết có ren ngoài, phần chỉ nêu trên sẽ bị kẹt chặt giữa các chi 
tiết có ren trong và ren ngoài, nhờ đó được giữ chắc chắn. 
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(11) 45312 
(21) 1-2014-02185 (51) 7 A01G 9/00 

(22) 03.07.2014 (43) 25.01.2016 
(75) 1. Nguyễn Thạch Lam  (VN) 

373/152/14 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Vũ Thị Bích Phượng  (VN) 
373/152/14 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. 

(54) Chậu trồng cây kết hợp xử lý chất thải 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chậu trồng cây để xử lý chất thải bên trong của chậu bao gồm chậu, 

đường hầm, nắp và ống thông hơi. Chậu được đục các lỗ lớn sát đáy để làm cửa ra vào 
cho các đường hầm và đục các lỗ nhỏ cách đáy lớn hơn 5 cm để thoát nước. Đường hầm 
hình trụ nội tiếp các lỗ lớn trên thành chậu, thân đường hầm đục các lỗ nhỏ để thông 

khí, thoát nước và giun đất có thể ra vào. Nắp để đậy kín hai cửa ra vào đường hầm. ống 
thông khí được gắn vuông góc với đỉnh đường hầm, các ống thông khí này có chiều cao 
khác nhau. 
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(11) 45313 
(21) 1-2014-02187 (51) 7 C08J  11/08 

(22) 03.07.2014 (43) 25.01.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.07.2014 
(71) 1. SHU-HUE SHAO  (TW) 

No.16, Sanmin Rd., Dajia Dist., Taichung City, Taiwan 
2. YUAN-TSANG CHANG  (TW) 
No. 28, Futian 2nd St., South Dist., Taichung City, Taiwan 

(72) Yuh-Jye UANG (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất tấm mỏng poly(vinyl butyral) từ kính 

dát mỏng phế thải 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất tấm mỏng poly(vinyl butyral) từ kính dát mỏng 

phế thải bao gồm bước nghiền vụn kính dát mỏng phế thải, rửa và nghiền mảnh kính 
nhỏ để thu được nguyên liệu poly(vinyl butyral) chủ yếu không có các mảnh thủy tinh 
có thể tái sử dụng, sau đó tiến hành làm khô, tạo hạt và tạo hình tấm mỏng poly(vinyl 
butyral). Phương pháp sản xuất tấm mỏng poly(vinyl butyral) chống thấm nước này có 
khả năng áp dụng trong công nghiệp và thân thiện với môi trường. 
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(11) 45314 
(21) 1-2014-02238 (51) 7 G01S 13/00 

(22) 09.07.2014 (43) 25.01.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.07.2014 
(71) Học viện Kỹ thuật quân sự  (VN) 

Số 236 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Huy Hoàng  (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S CO.,LTD) 
(54) Phương pháp thu trinh sát, định hướng và gây nhiễu chế áp 

các máy thông tin vô tuyến nhảy tần sóng cực ngắn và tổ hợp 
thiết bị thực hiện phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và tổ hợp thiết bị thu trinh sát, định hướng và gây 
nhiễu chế áp các máy thông tin vô tuyến nhảy tần sóng cực ngắn ở dải tần (30 - 88) 
MHz. Phương pháp này là chia nhỏ dải tần làm việc thành nhiều băng tần con, sử dụng 
nhiều máy thu và mỗi máy thu đảm nhận phát hiện và định hướng nguồn nhiễu trong 
một băng tần con, việc xử lý tín hiệu ở đây là xử lý đa kênh song song. Đặc điểm của tổ 
hợp thiết bị thu trinh sát, định hướng và gây nhiễu chế áp là dễ thực hiện do trong quá 
trình chế tạo không yêu cầu trình độ công nghệ quá cao, các thiết bị và linh kiện được 
sử dụng dễ tìm thấy trên thị trường. Chính vì vậy mà chi phí trong quá trình thực hiện 
thấp nhưng vẫn hoạt động tin cậy và ổn định.  
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(11) 45315 
(21) 1-2014-02271 (51) 7 E02D  27/00,  5/00,  3/00 

(22) 10.07.2014 (43) 25.01.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.07.2014 
(75) Đỗ Đức Thắng  (VN) 

Số nhà 45 ngõ 4/21 Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Phễu bê tông gia cố nền đất yếu và phương pháp thi công hệ 

móng phễu sử dụng phễu bê tông này 
  (57)     Sáng chế đề xuất phễu bê tông có dạng hình chậu tròn đều được đúc sẵn và lắp đặt trên 

nền đất cần gia cố, sau đó tạo hình phần chân phễu để tạo thành khối bê tông hình phễu 
hoàn chỉnh, phễu bê tông gồm có vành phễu dạng hình trụ; thân phễu dạng hình nón 
cụt; và lỗ thông được tạo ra tại chính tâm của phễu bê tông. Sáng chế còn đề xuất 
phương pháp thi công hệ móng phễu bao gồm: đào hố và lu lèn nền móng đạt độ chặt 
theo yêu cầu kỹ thuật; đặt các phễu bê tông vào vị trí thiết kế; khoan lỗ định vị phễu bê 
tông; đổ bê tông tạo hình chân phễu bê tông; rải đá dăm vào khoảng trống giữa các phễu 
bê tông; đặt lưới thép khóa mặt các phễu bê tông; và đổ bê tông khóa mặt phễu bê tông. 
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(11) 45316 
(21) 1-2014-02291 (51) 7 B23P  19/00, H05K  13/00 

(22) 11.07.2014 (43) 25.01.2016 
(71) JUKl CORPORATION  (JP) 

2-11-1, Tsurnmaki, Tama-shi, Tokyo, Japan 
(72) HUYNH CONG PHUC (VN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị gắn linh kiện và phương pháp gắn linh kiện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị gắn linh kiện bao gồm: bộ phận đầu để kẹp linh kiện điện 
tử (2) có cặp dây đấu (4); cơ cấu di chuyển bộ phận đầu để di chuyển bộ phận đầu để 
luồn các dây đấu (4) của linh kiện điện tử (2) vào trong các lỗ xuyên của đế nền, bằng 
cách đó gắn linh kiện lên trên đế nền; và dụng cụ hiệu chỉnh dây đấu (17) bao gồm cặp 
bề mặt nghiêng (45) được tạo nghiêng theo các chiều khác nhau đan xen và cặp bề mặt 
nghiêng (55) được tạo nghiêng theo các chiều khác nhau đan xen, và có khả năng ép các 
dây đấu (4) của linh kiện điện tử (2) được kẹp bởi bộ phận đầu di chuyển được bởi cơ 
cấu di chuyển bộ phận đầu tỳ vào các bề mặt nghiêng (45 hoặc 55) để dịch chuyển các 
dây đấu (4) theo các chiều lại gần nhau hoặc tách xa nhau để bằng cách đó hiệu chỉnh 
chiều rộng dây đấu Lw. 
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(11) 45317 
(21) 1-2014-02311 (51) 7 G01J 1/00 

(22) 14.07.2014 (43) 25.01.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.07.2014 
(75) 1. Cao Xuân Quân  (VN) 

Thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 

2. Võ Thạch Sơn  (VN) 
53B Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

3. Vũ Khánh Xuân   (VN) 
Ngõ 125 Trung Kính, tổ 39 phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(74) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO CONSULTANCY CORP.) 
(54) Hệ đo quang thông 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ đo quang thông dùng để hiệu chuẩn, đo thử nghiệm quang thông 
đối với các nguồn sáng như đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang, đèn compact, đèn LED, linh 
kiện LED, COB LEDs, SSLs,... Hệ đo quang thông bao gồm: quả cầu tích phân có 
đường kính d=1m, quang kế chuẩn, nguồn cung cấp điện DC, thiết bị đo dòng nhỏ, phần 
mềm đo quang để đo tự động quả cầu tích phân. 
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(11) 45318 
(21) 1-2014-02318 (51) 7 B32B 33/00, 27/00 

(22) 15.07.2014 (43) 25.01.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.07.2014 
(75) 1. Cao Xuân Quân  (VN) 

Thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 

2. Võ Thạch Sơn  (VN) 
53B Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(74) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO CONSULTANCY CORP.) 
(54) Phương pháp chế tạo lớp phản xạ khuếch tán bằng vật liệu 

BaSO4 
  (57)     Phương pháp chế tạo lớp phản xạ khuếch tán có độ phản xạ khuếch tán cao bằng vật liệu 

BaSO4 là công nghệ đơn giản, dễ thực hiện nhưng kết quả thu được cao. 

Bề mặt lớp phủ phản xạ khuếch tán đạt được độ phản xạ khuếch tán R~ (80  98)%, độ 

thăng giáng phản xạ R  1,5% trong dải phổ  = 380 nm  780 nm. 
Có thể tạo lớp phủ phản xạ khuếch tán từ vật liệu BaSO4 trên các bề mặt nhựa, kim loại, 
hợp kim, phi kim,... 
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(11) 45319 
(21) 1-2014-02319 (51) 7 B63B 43/12 

(22) 15.07.2014 (43) 25.01.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.07.2014 
(75) 1. Phạm Ngọc Quý  (VN) 

Phố Nguyễn Văn Trỗi, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

2. Phạm Ngọc Trưởng  (VN) 
Phố Nguyễn Văn Trỗi, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

3. Phạm Ngọc Quyền   (VN) 
Phố Nguyễn Văn Trỗi, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

(54) Sàn tàu biển có chức năng chống chìm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến sàn tàu biển có chức năng chống chìm, được làm bằng vật liệu inox 

hoặc thép, khác biệt ở chỗ sàn chống chìm có cấu tạo gồm hai lớp, lớp đáy sàn (10) và 
lớp mặt sàn (11) ở giữa hai lớp đáy và mặt sàn có nhiều vách ngăn ngang (12) và nhiều 
vách ngăn dọc (13) để tạo độ cứng cho sàn và để chia sàn thành nhiều ngăn, các ngăn 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) có cấu tạo rỗng, kín và độc lập với nhau, để chống 
chìm tàu khi tàu bị tai nạn do sóng đánh chìm hoặc bị đâm va làm thủng tàu gây chìm 
tàu. 
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(11) 45320 
(21) 1-2014-02375 (51) 7 A47J  
(22) 18.07.2014 (43) 25.01.2016 
(75) Nguyễn Quang Ngọc  (VN) 

49/39 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Thiết bị nướng thực phẩm có cơ cấu băng tải và có cơ cấu đa 

ngăn, không dùng ga - điện 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị nướng thực phẩm có cơ cấu băng tải và có cấu đa ngăn, 

không dùng ga - điện bao gồm khung bếp, buồng nướng, hệ thống băng tải chuyển động 
ở mặt dưới buồng nướng, và khay cấp và thu thực phẩm nướng, hệ thống chứa vật liệu 
cháy và tấm tản nhiệt để cấp nhiệt cho buồng nướng nằm dưới băng tải chịu nhiệt khi 
chuyển động và nướng thực phẩm không bị cháy khét bảo vệ cho sức khỏe con người và 
môi trường sống. 
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(11) 45321 
(21) 1-2014-02424 (51) 7 E04B 1/19, 1/20 

(22) 22.07.2014 (43) 25.01.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.07.2014 
(75) Lê Văn Tuấn  (VN) 

658, Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Cấu kiện bê tông đúc sẵn tạo mảng mềm tự chèn ba chiều có 

khả năng ngàm khóa biên 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cấu kiện bê tông đúc sẵn tạo mảng mềm tự chèn ba chiều có khả 

năng ngàm khóa biên theo hai phương dùng trong công trình xây dựng bao gồm: mố 
tiêu giảm sóng (1) hình dạng nửa viên kim cương sáu mặt phẳng; lớp mặt cấu kiện (2) 
dạng hình khối lục lăng; phần thân giữa (3) có dạng mái nghiêng lồi lõm hình nêm; lớp 
chân cấu kiện (4) là khối đặc có dạng hình mỏ neo với ba chân có chiều dài không 
giống nhau trong đó có hai chân ngắn hơn và một chân dài hơn; lỗ thoát nước (5) để hấp 
thu sóng và giảm áp lực đẩy nổi. 
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(11) 45322 
(21) 1-2014-02449 (51) 7 E04G  9/00 

(22) 22.07.2014 (43) 25.01.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.07.2014 
(75) CHING-LUNG CHEN  (TW) 

No. 12, Ln. 94, Qianjia Rd., East Dist., Hsinchu City, Taiwan 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Khung ván khuôn 

  (57)    Sáng chế đề cập đến khung ván khuôn có thân killing, hai thanh chống thép góc. hai 
thanh tạo khuôn bằng kim loại và hai thanh bảo vệ cạnh biên. Các thanh chống thép góc 
trên hai cạnh dài của thân khung bằng gỗ có thể làm tăng độ cứng của thân khung. Các 
thanh tạo khuôn bằng kim loại có thể giữ thân khung không bị nứt khi thân khung quá 
khô. Thanh bảo vệ cạnh biên có thể bảo vệ hai cạnh ngắn của thân khung không bị vỡ 
một cách dễ dàng khi bị va đập trực tiếp. Các khung ván khuôn có thể được nối với nhau 
song song hoặc theo chiều dọc bằng các ống nối hoặc các chi tiết bắt vít qua các lỗ của 
các thanh chống thép góc. Tuổi thọ của khung ván khuôn được kéo dài. Khi thân khung 
vỡ, chỉ có thân khung cần phải thay thế và khung ván khuôn có thể sử dụng lại. Do 
thanh chống thép góc là bộ phận công trình phổ biến, nên chi phí vật liệu giảm một cách 
đáng kể. 

 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
28 

(11) 45323 
(21) 1-2014-02463 (51) 7 G05B 7/00 

(22) 24.07.2014 (43) 25.01.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.07.2014 
(75) Phạm Đình Mẫn  (VN) 

Số 4, ngõ 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, Hòa 
Bình. 

(54) Hệ thống quản lý chính xác dựa trên việc đóng ngắt nguồn 
điện EMS 

  (57)     Hệ thống quản lý chính xác dựa trên việc đóng ngắt nguồn điện EMS là hệ thống quản 
lý chính xác cho các đối tượng: Khách sạn, nhà nghỉ, karaoke, masage, bida, máy game, 
văn phòng, công sở... Sự chính xác của hệ thống có được nhờ phương pháp sử dụng máy 
vi tính quản lý, điều khiển đóng/ngắt điện cho các phòng/thiết bị cần quản lý, hiển thị tự 
động thông tin thanh toán cho khách hàng qua màn Led (11). 
Hệ thống quản lý chính xác EMS gồm phần cứng và phần mềm. Phần mềm của hệ 
thống gồm 3 bộ: H-EMS dành cho khách sạn, nhà nghỉ; K-EMS dành cho dịch vụ 
karaoke, massage, bida, máy game...; O-EMS dành cho văn phòng, công sở, phòng thí 
nghiệm, các tòa nhà. Phần cứng của hệ thống được thiết kế gồm các trung tâm nhận 
lệnh là các Master (3) nhận lệnh từ máy tính qua đường truyền thông tiêu chuẩn RS485 
và điều khiển các môđun đóng ngắt công suất cao Slave (5) đóng/ngắt điện cho các 
phòng/thiết bị cần quản lý qua đường điều khiển (4) không có điện áp trên các dây ở 
trạng thái chờ. Hệ thống có thể mở rộng tối đa 255 Master (3) và 4080 Slave (5) tương 
ứng với 4080 phòng/thiết bị. Các Slave giữ trạng thái đóng/ngắt mà không cần nguồn 
nuôi. 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
29 

(11) 45324 
(21) 1-2014-02699 (51) 7 E01D  2/00 

(22) 12.08.2014 (43) 25.01.2016 
(30) JP2014-145744 16.07.2014    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.04.2015 
(71) KUROSAWA CONSTRUCTION CO., LTD.  (JP) 

1-36-7, Wakabacho, Chofu-shi, Tokyo, 182-0003 Japan 
(72) Ryohei KOROSAWA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp thiết kế dầm chính của cầu dầm và cầu dầm được 

chế tạo theo phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp thiết kế dầm cầu để làm cho chiều cao dầm thấp hơn, 

trong trường hợp nhúng vật liệu thép khung thép ở phía nén của mặt cắt ngang của dầm 
chính của cầu dầm, phương pháp để đánh giá đúng vật liệu thép khung thép và thiết kế 
hợp lý cầu dầm composit SPC. Phương pháp thiết kế dầm chính bao gồm các bước: 
trong mặt cắt ngang của dầm chính, vật liệu thép khung thép được bố trí liên tục như là 
vật liệu nén ở phía nén dọc theo hướng dọc (hướng trục cầu) cũng như dây cáp PC được 
bố trí tại các vị trí cần thiết, và ứng suất trước được tác dụng lên dầm chính bằng cách 
để mỗi dây cáp PC được neo căng bởi một hệ thống trụ căng hoặc hệ thống tạo ứng suất 
căng trước, bao gồm các bước: trong mặt cắt ngang của dầm chính, tỷ lệ (n = Es/Ec) 
được tính; diện tích mặt cắt ngang (As) của vật liệu thép khung thép được chuyển đổi 
thành diện tích mặt cắt ngang tương đương (Ac'= (n - 1) As) của bê tông bằng cách sử 
dụng tỷ lệ môđun Young thực tế; diện tích mặt cắt ngang tương đương (Ac') của bê tông 
được cộng như một số gia của diện tích mặt cắt ngang của bê tông ở phía nén vào mặt 
cắt ngang, nhờ đó tính toán các hằng số khác nhau của mặt cắt ngang như mặt cắt ngang 
toàn phần của bê tông từ quan điểm của thiết kế; và mức ứng suất của mặt cắt ngang 
được kiểm tra bằng cách sử dụng các hằng số khác nhau tính toán được của mặt cắt 
ngang. 
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(11) 45325 
(21) 1-2014-03353 (51) 7 E02D  23/00 

(22) 06.10.2014 (43) 25.01.2016 
(30) 102218580 04.10.2013 TW 

102218582 04.10.2013 TW 
103103852 06.02.2014 TW 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.10.2014 
(75) MUKUTA HIROKI  (JP) 

Shinone Bldg., 7F, 3-16-5 Uchikanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0047, Japan 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Phương pháp xây dựng giếng chìm ép 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp xây dựng giếng chìm ép bằng hệ thống kích bao gồm các 
bước: khoan nhiều lỗ cần khoan trên vị trí nền của khu vực được chọn, lắp đặt cáp bằng 
thép trong mỗi lỗ đã được khoan, lắp đặt hệ thống neo đất chung ở một đầu của cáp 
bằng thép cách xa với lỗ đã khoan, dựng giàn giáo, thanh gia cố bằng thép và cốp pha và 
rót bê tông trên vị trí nền của khu vực được chọn, hóa cứng bê tông để tạo ra giếng 
chìm, và lắp đặt thiết bị ép trên vị trí nền của khu vực được chọn bao gồm ít nhất một 
dầm phản lực nối với đầu bên trên của giếng chìm và ít nhất một hệ thống kích qua lỗ 
tâm nối với đầu bên trên của dầm phản lực. Thông qua hệ thống kích qua lỗ tâm để đẩy 
liên tục dầm phản lực đi xuống, giếng chìm có thể được nhấn chìm liên tục để xây dựng 
có độ chính xác cao. 

 
 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
31 

(11) 45326 
(21) 1-2014-03505 (51) 7 A61K  38/17,  39/395,  31/7088, 

C07K  16/46, C12N  15/85, A61P  
19/00 

(22) 31.03.2012 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/US2012/031737     31.03.2012 (87) WO2013/147899 03.10.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.09.2015 
(71) R-PHARM, CJSC (CLOSED JOINT STOCK COMPANY)  (RU) 

19 bld. 1 Berzarina Street 123154 Moscow Russian Federation 
(72) LAVROVSKY, Yan (US), XU, Ting (US), REPIK, Alexey (RU), GUO, Kangping 

(CN), SAMSONOV, Mikhail (RU), IGNATIEV, Vasily (RU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Polypeptit gắn kết với chất hoạt hóa thụ thể của phối tử NF-

kappaB ở người và chế phẩm chứa polypeptit này dùng để điều 
trị bệnh ung thư vú 

  (57)     Sáng chế đề cập đến polypeptit gắn kết với chất hoạt hóa thụ thể của phối tử NF-kappaB 
ở người. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm chứa polypeptit, axit nucleic được 
phân lập mã hóa polypeptit, hệ biểu hiện chứa vectơ biểu hiện chứa trình tự axit nucleic 
mã hóa polypeptit và dược phẩm chứa polypeptit này dùng để điều trị bệnh ung thư vú. 
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(11) 45327 
(21) 1-2014-03644 (51) 7 B65D  65/14, B32B  27/08, B65D  

85/48, B31B  1/64 
(22) 05.09.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/KR2014/008386    05.09.2014 (87) WO2015/119348 18.03.2015 
(30) 10-2014-0013006         05.02.2014     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.10.2014 
(75) NAM, INCHEOL  (KR) 

117, 3Gongdan2ro, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, 730-340, RepubIic of Korea 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Bao bì đóng gói có màng bọc kẹp chặt và phương pháp sản xuất 

bao bì này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bao bì đóng gói và phương pháp sản xuất bao bì để ngăn thiệt hại 

khi vận chuyển hoặc nhiễm bẩn. Cụ thể, sáng chế đề cập đến bao bì đóng gói có màng 
bọc kẹp chặt này có thể tránh được thiệt hại về việc vỡ hỏng hoặc nhiễm bẩn đối với sản 
phẩm được đóng gói, trong đó một mặt của màng bọc kẹp chặt được hàn bằng nhiệt với 
màng đóng gói để tạo ra ba mặt hở ra và một mặt kín, và phương pháp sản xuất bao bì 
này. Phương pháp sản xuất bao bì đóng gói có màng bọc kẹp chặt bao gồm bước tạo ra 
màng bọc đóng gói gồm bước cắt và tạo ra màng bọc kẹp chặt có chiều dài định trước từ 
một cuộn màng bọc kẹp chặt và bước hàn bằng nhiệt một mặt tương ứng của màng đóng 
gói với màng bọc kẹp chặt được cắt có chiều dài định trước. 
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(11) 45328 
(21) 1-2014-03874 (51) 7 B62J  6/02 

(22) 20.11.2014 (43) 25.01.2016 
(30) 2014-145286 15.07.2014 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.11.2014 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Wahei TAKESAKO (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên. Trong đó, bộ 
phận che trước (23) bao gồm tấm che độc lập (51) tách biệt với tấm che đế (60). Tấm 
che độc lập (51) này gồm phần che phân vùng (53) tách chụp trong suốt của đèn trước 
(44) và chụp trong suốt của đèn phía bên thứ nhất (45). Đầu trước (54fe) của phần che 
phân vùng (53) không được nối vào phần khác của tấm che trước (23). Cả mép trong 
(551) và mép ngoài (560) của phần che phân vùng (53) kéo dài từ đầu trước (54fe) của 
phần che phân vùng (53) về phía sau hơn so với ít nhất một trong số đầu sau (44re) của 
chụp trong suốt của đèn trước (44) và đầu sau (45re) của chụp trong suốt của đèn phía 
bên thứ nhất (45). 

 
 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
34 

(11) 45329 
(21) 1-2014-03875 (51) 7 B62J  23/00 

(22) 20.11.2014 (43) 25.01.2016 
(30) 2014-145287 15.07.2014 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.11.2014 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Wahei TAKESAKO (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên. Trong đó, bộ 
phận che phía bên (25) bao gồm tấm che thứ nhất (26) và tấm che thứ hai (27). Tấm che 
thứ nhất (26) gồm phần dẫn hướng (80) gồm mép đầu bên trong thứ nhất (85I) và mép 
đầu bên ngoài thứ nhất (81O). Tấm che thứ hai (27) được bố trí phía ngoài của phần dẫn 
hướng (80) và chồng lên mép đầu bên trong thứ nhất (85I) trên hình chiếu cạnh. Mép 
đầu bên trong thứ hai (95I) của tấm che thứ hai (27) được bố trí ở phía ngoài hơn so với 
mép đầu bên trong thứ nhất (85I) trên hình chiếu từ trước. Mép đầu bên ngoài thứ hai 
(90O) của tấm che thứ hai (27) được bố trí giữa mép đầu bên trong thứ hai (95I) và mép 
đầu bên ngoài thứ nhất (81O) trên hình chiếu cạnh và được bố trí ở phía ngoài hơn so 
với mép đầu bên trong thứ hai (95I) trên hình chiếu từ trước. 

 
 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
35 

(11) 45330 
(21) 1-2014-04006 (51) 7 H05K 9/00, H01B 1/04, C08K 3/10 

(22) 28.11.2014 (43) 25.01.2016 
(30) 10-2014-0079021      26.06.2014 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.11.2014 
(71) PANAXEM CO., LTD.  (KR) 

1201, 111 Anyang-ro, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do 430-731, Korea 
(72) YOU, Jae-Sung (KR), BYUN, Hyun-Ho (KR), JEONG, Jae-Hoon (KR), LEE, Woo-

Taek (KR), YOO, Min-Soo (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm nhựa silicon dẫn điện và đệm chắn sóng điện từ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhựa silicon dẫn điện và đệm chắn sóng điện từ được tạo 
ra từ chế phẩm này. Chế phẩm nhựa silicon dẫn điện chứa nhựa silicon phản ứng nhiệt 
và các hạt dẫn điện silic cacbua được phủ kim loại, do đó chế phẩm có độ chống ăn 
mòn, độ chống biến dạng và độ dẫn nhiệt có thể được cải thiện trong khi vẫn duy trì 
hiệu suất chắn sóng điện từ tốt. 
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(11) 45331 
(21) 1-2014-04025 (51) 7 B21J  13/10, B21K  1/22, B25J  9/16 

(22) 27.03.2013 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/JP2013/059092     27.03.2013 (87) WO2014/155580 02.10.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.12.2014 
(71) NITTAN VALVE CO., LTD.  (JP) 

518, Soya, Hadano-shi, Kanagawa 2570031, Japan 
(72) SHIMIZU Takahiro (JP), ENDOH Shinya (JP), TAKAHASHI Osamu (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAI HAN CO., LTD.) 
(54) Phương pháp vận chuyển vật liệu dạng thanh và thiết bị vận 

chuyển 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp vận chuyển vật liệu dạng thanh, thậm chí trong 

trường hợp mà chiều dài toàn khối của vật liệu dạng thanh ở dạng vật chưa thành phẩm 
là ngắn, bằng cách đưa vào một cách chính xác vật liệu dạng thanh từ một đầu của nó 
vào lỗ định vị được xác định trước. Trong đó, phương pháp này đặc trưng ở chỗ, ở thời 
điểm nhận vật chưa thành phẩm được tạo hình sơ bộ (W1) từ mâm cặp điện cực (22), chi 
tiết mâm cặp (64A, 64B) trong tay robot (62c) được sử dụng, và sau khi nhận vật chưa 
thành phẩm được tạo hình sơ bộ (W1), và trước khi đưa vật chưa thành phẩm được tạo 
hình sơ bộ (W1) từ phần thân (W11) của nó vào lỗ đưa vào (12) trong thân chính của 
máy rèn dập (10), phần giữ (W11a) được giữ bởi mâm cặp điện cực (22) của vật chưa 
thành phẩm được tạo hình sơ bộ (W1) được kẹp chặt bởi chi tiết mâm cặp (65A, 65B) 
khác với chi tiết mâm cặp (64A, 64B), để giải phóng sự kẹp chặt của vật chưa thành 
phẩm được tạo hình sơ bộ (W1) bởi chi tiết mâm cặp (64A, 64B). Do đó, có thể đưa 
phần giữ (W11a) được giữ bởi mâm cặp điện cực (22) bên phía phần thân (W11) của vật 
chưa thành phẩm được tạo hình sơ bộ (W1) vào lỗ đưa vào (12). Ngoài ra, sáng chế còn 
đề cập đến thiết bị vận chuyển. 
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(11) 45332 
(21) 1-2014-04261 (51) 7 B60P 7/00 

(22) 22.12.2014 (43) 25.01.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.12.2014 
(75) Đinh Thái Minh  (VN) 

Tổ 52, khu 4, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 
(54) Khung mái tôn che xe 

  (57)     Sáng chế đề cập tới khung mái tôn che xe bao gồm hai trục con lăn (1) được gắn chặt 
vào mép dưới của hai khung mái tôn (di động) hai bên. Bốn khung mái tôn che xe trong 
đó hai khung được gắn cố định vào hai bên thành xe (khung cố định) hai khung di động 
di chuyển từ dưới lên trên và từ trên xuống dưới (khung di động). 
Khung di động có đầụ trên được gắn chặt với thanh liên kết (8) đầu dưới được gác lên 
(khung cố định) và di chuyển bởi trục con lăn (1). Pittông (5) được lắp chặt vào thành 
xe. Các thanh đẩy (3) có đầu trong được nối với cần pittông và đầu ngoài được nối quay 
được với hai càng dẫn hướng chủ động bên trái (2) và hai càng dẫn hướng chủ động bên 
phải (9) sao cho khi thanh đẩy (3) chuyển động đi lên sẽ truyền chuyển động làm hai 
càng dẫn hướng chủ động bên trái (2) và hai càng dẫn hướng chủ động bên phải (9) 
chuyển động quay lên trên tiến lại gần như song song ép sát vào nhau theo phương 
thẳng đứng. Càng dẫn hướng chủ động có đầu trong được lắp quay được vào thành xe và 
đầu ngoài được nối với thanh liên kết (8). Đầu trên của khung mái tôn (di động) (7) 
được lắp chặt với thanh liên kết (8). Đầu trong của càng dẫn hướng chủ động bên phải 
(9) được lắp quay được vào thành xe. 
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(11) 45333 
(21) 1-2015-00176 (51) 7 A47J  43/20 

(22) 19.01.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 2014-133578 30.06.2014 JP 
(71) BENRINER CO., LTD.  (JP) 

101-10, 2-Chome, Tada, Iwakuni-shi, Yamaguchi, Japan 
(72) Hajime YAMAMOTO (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dụng cụ thái 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ thái có thể được sử dụng trong thời gian dài bằng cách 
ngăn không cho việc kẹp của bulông kẹp chặt được sử dụng khi kẹp lưỡi dao thái vào 
khung. Dụng cụ thái (1) gồm cơ cấu gắn chặt lưỡi dao thái (100) có đai ốc gắn chìm 
(110) làm từ kim loại được bố trí ở phía sau của lưỡi dao thái (20) và cũng được bố trí 
bên trong lỗ gắn đai ốc (18) nối với khe hở (16), và bulông kẹp chặt (120) bố trí ở phía 
bề mặt của lưỡi dao thái (20) và được khớp với đai ốc gắn chìm (110), trong khi được 
lắp vào lỗ bulông (21) tạo ra trên phần đầu của lưỡi dao thái. 
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(11) 45334 
(21) 1-2015-00177 (51) 7 A47J  43/20 

(22) 19.01.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 2014-133575 30.06.2014 JP 
(71) BENRINER CO., LTD.  (JP) 

101-10, 2-Chome, Tada, Iwakuni-shi, Yamaguchi, Japan 
(72) Hajime YAMAMOTO (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dụng cụ thái 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ thái có thể thái nguyên liệu cần thái với chiều dày đồng 
đều và có thể được sử dụng một cách vệ sinh. Dụng cụ thái (1) bao gồm cơ cấu điều 
chỉnh chiều rộng thái lát (100) được tạo ra có bộ phận điều chỉnh chiều rộng thái lát 
(60) có dạng hình trụ có phần bắt vít (62) được tạo ra trên bề mặt theo chu vi ngoài và 
có khả năng đỡ bề mặt phía sau (40c) của tấm đỡ di chuyển được (40), lỗ nhận vít (13) 
được tạo ra liền khối với khung (10) và có khả năng được ăn khớp với phần bắt vít (62), 
và gân thứ nhất (45) được tạo ra trên bề mặt phía sau (40c) của tấm đỡ di chuyển được 
(40) để đặt trên bề mặt sau này và có khả năng được gắn vào bộ phận điều chỉnh chiều 
rộng thái lát (60). 
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(11) 45335 
(21) 1-2015-00248 (51) 7 B65D  19/00 

(22) 23.01.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 62/017,079           25.06.2014 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.01.2015 
(71) AIRDEX INTERNATIONAL, INC  (US) 

8975 South Pecos Road, Suite 7A, Henderson, Nevada 89074 USA 
(72) Rick Imbrecht (US), Chi Kong Lin (HK), Steve Weeks (AU) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Kết cấu chịu tải 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu chịu tải có thể di chuyển được có bề mặt bao gồm các chất 
kháng vi sinh vật có khả năng khử, ngăn chặn, kìm hãm hoặc giảm thiểu sự sinh trưởng 
của vi trùng/vi khuẩn và cũng giảm thiểu sự nhiễm bẩn chéo khi kết cấu chịu tải được 
tái sử dụng cho các kiện hàng khác với kiện hàng được vận chuyển trước đó, ví dụ, các 
loại thực phẩm khác, như là thịt gia cầm, rau tươi, và quả tươi. Kết cấu chịu tải có thể là 
sàn kê lót hoặc thùng chứa để lưu trữ và/hoặc vận chuyển kiện hàng. 
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(11) 45336 
(21) 1-2015-00353 (51) 7 B26F  1/40,  1/44, B26D  7/01,  7/18 

(22) 30.01.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 10-2014-0084561     07.07.2014 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.01.2015 
(71) PURETECH CO., LTD.  (KR) 

66, Dongsan-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea 
(72) Bong Ki, KIM (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống dập vật liệu dạng tấm mỏng có phần 

ghép nối 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống dập vật liệu dạng tấm mỏng chẳng hạn 

tấm tản nhiệt có trong các máy cầm tay dạng nhỏ như điện thoại di động. Vật liệu tấm 
mỏng gần đây được cấu tạo dưới dạng cuộn được ghép nối bởi nhiều tấm mỏng nên có 
các khe hở ghép nối. Do đó, khi lắp vật liệu vào và dập theo khuôn có thể xảy ra trường 
hợp dập vào phần ghép nối, phát sinh hiện tượng dập hụt vào phần ghép nối nên cần có 
sự điều khiển để nhận biết phần ghép nối. Sáng chế đạt được hệ thống dập vật liệu dạng 
tấm mỏng có phần ghép nối với việc tiến hành dập lần thứ nhất trên tấm vật liệu tấm 
mỏng nhờ có phương tiện đánh dấu để nhận biết phần ghép nối, sau đó các bộ phận 
tương ứng sau khi ghép nối sẽ tạo được phần ghép nối giữa các tấm, đối với quá trình 
ghép nối nhiều bước thì sau khi dập lần thứ nhất cũng có thể chế tạo tấm mỏng mà 
không bị dập hụt vào phần ghép nối giữa các tấm. 
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(11) 45337 
(21) 1-2015-00591 (51) 7 H01H  13/30 

(22) 28.01.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/JP2014/000421      28.01.2014 (87) WO 2014/155920 02.10.2014 
(30) 2013-067096        27.03.2013    JP 
(71) PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD.  (JP) 

1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6207 Japan 
(72) SHIBATA, Kiwamu (JP), OKUNO, Hirohisa (JP), KUSAGAWA, Takashi (JP), BABA, 

Kazuya  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Công tắc dạng nút bấm 

  (57)     Mục tiêu của sáng chế là giảm chi phí các bộ phận của đĩa cam trượt và các lò xo bật lại 
trong công tắc dạng nút bấm được sử dụng cho công tắc loại núm đàn piano và làm cho 
việc thao tác chúng trở nên dễ dàng. Sáng chế đề cập đến đĩa cam trượt (33) được định 
vị giữa núm dạng nút bấm (34) và mảnh lò xo (35) theo hướng theo chiều cao (hướng 
Z); ở trạng thái này, đĩa cam trượt (33), mảnh lò xo (35) và núm dạng nút bấm (34) được 
hợp nhất nhờ cố định mảnh lò xo (35) với núm dạng nút bấm (34); đĩa cam trượt (33) có 
các phần nghiêng (33b) mà tiếp xúc núm đảo ngược ở cả hai phần đầu theo hướng theo 
chiều dài (hướng X); và mảnh lò xo (35) có khe hở hình chữ nhật (35a) được kéo dài 
theo hướng theo chiều dài mà qua đó các phần nghiêng (33b) của đĩa cam trượt (33) nhô 
về phía núm đảo ngược. Các lò xo bật lại thứ hai (40) là các lò xo hai bản được tạo 
thành bằng cách gấp cả hai phần đầu (35b) của mảnh lò xo (35) theo hướng theo chiều 
rộng (hướng Y) về hướng theo chiều cao (hướng Z) một cách tương ứng, và ghì tiếp 
song song với nhau để nhận góc định trước so với hướng theo chiều rộng, để đẩy cả hai 
mặt bên (33c) của đĩa cam trượt (33) theo hướng theo chiều dài. 
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(11) 45338 
(21) 1-2015-00750 (51) 7 C04B  11/26, C01B  25/00 

(22) 06.03.2015 (43) 25.01.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.03.2015 
(71) Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường  (VN) 

Km 28 + 100m, quốc lộ 18, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương 
(72) Nguyễn Hồng Quyền (VN), Kiều Văn Mát  (VN), Nguyễn Văn Thắng (VN), Phạm 

Văn Tình (VN), Vũ Văn Chiến (VN), Nguyễn Đình Tuyển (VN), Nguyễn Văn Dư 
(VN) 

(54) Quy trình sản xuất thạch cao nhân tạo từ bã thải thạch cao 
phospho để dùng làm chất phụ gia cho xi măng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất thạch cao nhân tạo từ bã thải thạch cao phospho 
bao gồm các bước: 
i) tách than ra khỏi bã thải thạch cao phospho bằng quá trình tuyển nổi thạch cao để thu 
được thạch cao đã loại than, 
ii) tuyển nổi thạch cao thu được ở bước i) và tách loại SiO2 để thu được thạch cao dạng 

đihyđrat (CaSo4.2H2o) đã được loại bớt SiO2, 
iii) nung chuyển hóa thạch cao dạng đihyđrat (CaSO4.2H2O) thu được ở bước ii) để tạo 
ra hỗn hợp thạch cao bao gồm 90% khối lượng CaSO4.0,5H2O và 10% khối lượng 
CaSO4.2H2O, và 
iv) tạo ra thạch cao nhân tạo dạng viên bằng cách trộn thạch cao dạng đihyđrat 
(CaSO4.2H2O), thạch cao hỗn hợp thu được ở bước iii), CaO và H2O với nhau, sau đó 
tiến hành vê viên và ủ trong 24 giờ. 
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(11) 45339 
(21) 1-2015-00892 (51) 7 B23K  3/06 

(22) 18.03.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 102014109934.6 15.07.2014 DE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.05.2015 
(71) PAC TECH - PACKAGING TECHNOLOGIES GMBH  (DE) 

Am Schlangenhorst 15-17, D-14641 Nauen, Germany  
(72) Ghassem AZDASHT  (DE), Thorsten KRAUSE (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị để gắn riêng rẽ chất kết tủa vật liệu hàn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị để gắn riêng rẽ chất kết tủa vật liệu hàn, cụ thể là bi hàn, 
bao gồm cơ cấu vận chuyển để vận chuyển riêng rẽ chất kết tủa vật liệu hàn từ bình 
chứa vật liệu hàn ở phần vỏ trên (14) của thiết bị về phía cơ cấu gắn (33) ở phần vỏ dưới 
(20) của thiết bị, cơ cấu vận chuyển này có dạng đĩa vận chuyển mà được vận chuyển 
quanh trục quay (28), được bố trí trong không gian chứa (21) giữa phần vỏ dưới và phần 
vỏ trên và có các giá đỡ vận chuyển (18) được tạo ra như các lỗ thông và mỗi lỗ thông 
này có thể được chuyển động từ vị trí tiếp nhận (P1), mà tại đó chất kết tủa vật liệu hàn 
được tiếp nhận từ bình chứa vật liệu hàn, tới vị trí truyền (P2), mà tại đó chất kết tủa vật 
liệu hàn tiếp xúc với khí nén qua lỗ khoan có áp (42) tạo ra ở phần vỏ trên và từ đó chất 
kết tủa vật liệu hàn được truyền đến vòi phun gắn (36) của cơ cấu gắn để vào vị trí gắn 
(P3), cơ cấu gắn này có ống dẫn gắn (35) được tạo ở phần vỏ dưới (20) và đồng thời tạo 
ra đoạn dưới của ống dẫn truyền (64) mà dùng để truyền bức xạ laze đến chất kết tủa vật 
liệu hàn trong vòi phun gắn (36), và ống dẫn truyền kéo dài với đoạn trên (65) đi qua 

phần vỏ trên, khác biệt ở chỗ, ống dẫn gắn (35) được nghiêng theo góc gắn  so với trục 
quay. 

 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
45 

(11) 45340 
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Yoichiro  (JP) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị lắp ráp khóa rút 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị lắp ráp khóa rút, có khả năng làm giảm thời gian lắp ráp khóa 
rút và cũng có khả năng thu nhỏ kích thước. Thiết bị lắp ráp khóa rút bao gồm: phương 
tiện di chuyển thứ nhất (20), chuyển dải khóa kéo liên tục (C1) từ mặt sau đến mặt trước 
của thiết bị lắp ráp khóa rút (10); thiết bị cắt (30), cắt dải khóa kéo liên tục (C1) được 
chuyển bằng phương tiện di chuyển thứ nhất (20) thành dải khóa (C2) có độ dài được 
xác định trước; thiết bị vận chuyển dưới (40), chuyển dải khóa (C2) hướng xuống; 
phương tiện di chuyển thứ hai (50), chuyển dải khóa (C2) được chuyển bằng thiết bị vận 
chuyển dưới (40) từ mặt trước đến mặt sau của thiết bị lắp ráp khóa rút (10); thiết bị gắn 
tay khóa kéo (60), gắn tay khóa kéo (S) với dải khóa (C2) được chuyển bằng phương 
tiện di chuyển thứ hai (50); và thiết bị gắn phần dừng (70), gắn phần dừng (P1) vào dải 
khóa (C2) được chuyển bằng phương tiện di chuyển thứ hai (50), trong đó thiết bị gắn 
tay khóa kéo (60) và thiết bị gắn phần dừng (70) được bố trí dưới thiết bị cắt (30). 
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PO Box 227, Clinch's House, Lord Street Douglas, Isle of Man IM 991RZ, United 
Kingdom 

(72) Bernard J. Marantelli (AU) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và hệ thống xử lý thông tin liên quan đến đánh 

cuộc 
  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống xử lý thông tin liên quan đến đánh cuộc bao gồm một hoặc 

nhiều thiết bị nhập liệu đánh cuộc để cho phép người chơi đưa ra những sự lựa chọn 
trong các sự kiện khác nhau xảy ra lần lượt trong các chặng hoặc các khoảng thời gian. 
Hệ thống này còn bao gồm bộ điều khiển hệ thống giao tiếp với một hoặc nhiều thiết bị 
nhập liệu đánh cuộc, trong đó bộ điều khiển hệ thống được tạo cấu hình để khởi tạo sự 
kiện đánh cuộc, hiển thị sự kiện đánh cuộc thông qua thiết bị nhập liệu đánh cuộc, nhận 
ván cuộc gồm một hoặc nhiều sự kiện đánh cuộc đáp lại dữ liệu nhập từ người chơi (ván 
cuộc trùng với mỗi chặng trong số các chặng xác định), nhập dữ liệu kết quả của mỗi 
chặng, tạo ra và hiển thị kết quả của mỗi chặng, xác định người chơi được phép thắng 
trong mỗi chặng. Sau khi một số chặng, tốt hơn nếu là phần lớn trong số các chặng, đã 
được hoàn thành, thì người chơi có kết quả dự đoán “thắng” đúng cho mỗi trong số các 
sự kiện hoặc các chặng đã được hoàn thành, sẽ có cơ hội bán toàn bộ hoặc một phần các 
tấm vé của mình cho nhà điều hành trò chơi hoặc thông qua nhà điều hành trò chơi, số 
người chơi còn lại vẫn còn có cơ hội với các giải khuyến khích. 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị và phương pháp mã hóa và giải mã tín hiệu âm thanh 

được mã hóa sử dụng việc tạo hình nhiễu âm/vá lỗi theo thời 
gian 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị giải mã tín hiệu âm thanh được mã hóa, thiết bị bao gồm: 
bộ giải mã âm thanh miền quang phổ (602) tạo ra sự biểu diễn được giải mã thứ nhất 
của tập thứ nhất của các thành phần quang phổ thứ nhất là các trị số dư dự báo quang 
phổ; bộ tái tạo tần số (604) tạo ra phần quang phổ thứ hai được khôi phục sử dụng thành 
phần quang phổ thứ nhất của tập hợp thứ nhất của các thành phần quang phổ thứ nhất, 
trong đó thành phần quang phổ thứ hai được khôi phục gồm có các trị số dư dự báo 
quang phổ; và bộ lọc dự báo nghịch đảo (606) thực hiện việc dự báo nghịch đảo vượt 
quá tần số sử dụng các trị số dư quang phổ cho tập hợp thứ nhất của các thành phần 
quang phổ thứ nhất và thành phần quang phổ thứ hai được khôi phục sử dụng thông tin 
lọc dự báo (607) được bao gồm trong tín hiệu âm thanh được mã hóa. 
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2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka, 438-8501, Japan 
(72) Yuu FUJIWARA (JP) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Xe, hệ thống để chân dùng cho xe và phương pháp lắp hệ 

thống để chân vào xe này 
  (57)     Sáng chế đề xuất xe (100) bao gồm chỗ để chân (90L, 92L, 94L, 90R) có thể gập lại 

gọn gàng mà không quay theo hướng thẳng đứng lên trên của bề mặt để chân (S0, S2, 
S3) thậm chí ngay cả khi diện tích bề mặt để chân (S0, S2, S3) lớn. Xe (100) có chỗ để 
chân (90L, 92L, 94L, 90R) được tạo kết cấu để quay quanh trục quay và nhờ đó dịch 
chuyển giữa vị trí sử dụng và vị trí gập lại, chỗ để chân (90L, 92L, 94L,90R) là chỗ để 
chân trong đó kích thước lớn nhất của chỗ để chân (90L, 92L, 94L,90R) theo chiều từ 
trước ra sau của thân xe (61) ở vị trí sử dụng và kích thước lớn nhất của chỗ để chân 
(90L, 92L, 94L, 90R) theo hướng từ trái sang phải của thân xe (61) ở vị trí sử dụng lớn 
hơn kích thước lớn nhất của chỗ để chân (90L, 92L, 94L, 90R) theo hướng vuông góc 
với bề mặt để chân (S0, S2, S3). Trục quay (XL, XL1, XR) giao với, ví dụ, giao xiên với, 
mặt phẳng song song với bề mặt để chân khi ở vị trí sử dụng và được làm nghiêng so với 
đường vuông góc với bề mặt để chân (S0, S2, S3) khi ở vị trí sử dụng, và bề mặt để chân 
(S0, S2, S3) khi ở vị trí sử dụng gần với phương nằm ngang hơn so với hướng thẳng 
đứng trong khi bề mặt để chân (S0, S2, S3) ở vị trí gập lại gần với hướng thẳng đứng hơn 
so với phương nằm ngang khi xe (61) đứng thẳng. 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
49 

(11) 45344 
(21) 1-2015-01490 (51) 7 E05B  63/00 

(22) 25.04.2015 (43) 25.01.2016 
(30) JP2014-131609 26.06.2014    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.04.2015 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata, Shizuoka 438-8501, Japan 
(72) Masaki NAGAOKA (JP), Yasushi AOKI (JP) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Xe, hệ thống vận hành dùng cho xe và phương pháp lắp hệ 

thống vận hành dùng cho xe máy 
  (57)     Sáng chế đề xuất xe (1) mà có thể giảm kích thước của cơ cấu vận hành dây (11). Xe (1) 

này bao gồm: chi tiết vận hành (15) cần được ấn để vận hành; dây (11) có một đầu được 
bố trí gần với chi tiết vận hành hơn so với đầu kia của dây (11); nắp che dây (13) che 
dây bằng cách trượt (11); phần dẫn động (14) đỡ một phần của nắp che dây (13) và dịch 
chuyển nắp che dây (13) theo hướng cách xa một đầu của dây (11) theo sự vận hành của 
chi tiết vận hành (15); và phần không dẫn động (12) đỡ một đầu của dây (11) sao cho 
mức độ vận hành của một đầu của dây (11) so với thân xe nhỏ hơn mức độ vận hành của 
phần dẫn động (14) khi chi tiết vận hành (15) được vận hành. Sáng chế còn đề xuất hệ 
thống, bộ và cụm và phương pháp lắp tương ứng. 
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(74) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự (VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 
(54) Máy vật lý trị liệu tự động đa năng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy vật lý trị liệu đa năng dùng cho người cần trị liệu sau tai biến 
và các bệnh liên quan. 
Máy vật lý trị liệu đa năng (M) có kết cấu bao gồm: khung đỡ (1), cụm chân đạp (2) 
nằm ở một đầu của khung đỡ, bộ phận ghế ngồi (3) được bố trí ở đầu kia của khung đỡ 
và bao gồm: mặt ngồi (31) kết hợp với cụm xoay cột sống lưng (32), hai mặt bên ghế 
kết hợp với cụm tay trượt (34) và mặt tựa (35), cụm chân trượt (4) nằm giữa cụm chân 
đạp (2) và bộ phận ghế ngồi (3). 
Với kết cấu nêu trên, khi người cần trị liệu được đưa vào bộ phận ghế ngồi của máy, 
định vị hoặc đặt các chân của mình lên cụm chân đạp hoặc cụm chân trượt, hoặc đặt các 
tay của mình lên cụm tay trượt và định vị vị trí ngồi trên cụm xoay cột sống lưng, bằng 
cách bật chuyển mạch vận hành và điều chỉnh theo cách riêng biệt và/hoặc kết hợp, các 
cơ chân, độ thẳng của chân, cơ tay và cơ lưng của người cần trị liệu sẽ được tác động cơ 
học tương ứng để cải thiện, phục hồi một phần chức năng vận động của người cần trị 
liệu. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
51 

(11) 45346 
(21) 1-2015-01757 (51) 7 A61K  38/39,  38/00, C07K  14/00 

(22) 21.11.2013 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/US2013/071267     21.11.2013 (87) WO2014/081944 A2 30.05.2014 
(30) 61/728,914          21.11.2012     US 

61/728,906          21.11.2012     US 
61/728,912          21.11.2012     US 
61/782,550          14.03.2013     US 
61/809,541          08.04.2013     US 

(71) JANSSEN BIOTECH, INC.  (US) 
800/850 Ridgeview Drive, Horsham, PA 19044, USA 

(72) ANDERSON, Mark  (US), ATTAR, Ricardo (US), DIEM, Miehael (US), HYUN, 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phân tử chứa miền FN3 gắn kết với miền EGFR và c-Met-

Fibronectin typ III và dược phẩm chứa miền FN3 này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phân tử chứa miền FN3 gắn kết với miền EGFR (epidemal growth 

factor receptor: EGFR) và c-Met-Fibronectin typ III đặc hiệu đơn và đặc hiệu kép 
và/hoặc vùng c-Met FN3 chứa các phân tử, nucleotit được phân lập mã hóa các phân tử, 
vectơ, tế bào chủ và phương pháp tạo ra chúng. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến dược 
phẩm chứa phân tử này dùng để điều trị bệnh và chuẩn đoán bệnh và các chứng rối loạn. 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Kháng thể EGFR/c-Met đặc hiệu kép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể EGFR/c-Met đặc hiệu kép, polypeptit và dược phẩm 
chứa kháng thể này để điều trị bệnh ung thư. 
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(11) 45348 
(21) 1-2015-01887 (51) 7 C22C  38/14, C21D  8/02 

(22) 19.03.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/CN2014/073680    19.03.2014 (87) WO 2014/154106 A1 02.10.2014 
(30) 201310105177.3         28.03.2013    CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.05.2015 
(71) BAOSHAN IRON & STEEL CO., LTD.  (CN) 

No. 885, Fujin Road, Baoshan District, Shanghai, 201900, China 
(72) LI, Hongbin (CN), YAO, Liandeng (CN), SONG, Guobin (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thép tấm chịu ăn mòn và phương pháp sản xuất thép tấm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thép tấm chịu ăn mòn hợp kim và phương pháp sản xuất thép tấm 
này. Thép tấm này chứa các thành phần hóa học sau tính theo % trọng lượng: C: 0,33-

0,45; Si: 0,10-0,50; Mn: 0,50-1,50; B: 0,0005-0,0040; Cr: ≤ 1,50; Mo: ≤ 0,80; Ni: ≤ 

2,00; Nb: ≤ 0,080; V: ≤ 0,080; Ti: ≤ 0,060; RE: ≤ 0,10; W: ≤ 1,00; Al: 0,010-0,080; Ca: 

0,0010-0,0080; N: ≤ 0,0080; O: ≤ 0,0080; H: ≤ 0,0004; P: ≤ 0,015; S: ≤0,010 vμ 

(Cr/5+Mn/6+50B): ≥ 0,20% và ≤ 0,50%; (Mo/3 +Ni/5+2Nb): ≥ 0,02% và ≤ 0,50%; 

(Al+Ti): ≥ 0,01% và ≤ 0,13%, lượng còn lại là Fe và các tạp chất không thể tránh khỏi. 
Thép tấm thu được từ các thành phần hóa học và phương pháp nêu trên có độ cứng cao, 
tính chịu ăn mòn rất tốt và có thể áp dụng cho các chi tiết trong các thiết bị cơ khí rất dễ 
bị ăn mòn.  
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(11) 45349 
(21) 1-2015-01905 (51) 7 A44B 19/00 

(22) 28.05.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 201420400888.3 18.07.2014     CN 
(75) ROGER C.Y. CHUNG  (TW) 

2F, No. 1, Alley 3, Lane 106, Lung-An Rd., Hsinchuang Dist., New Taipei City 24257, 
Taiwan 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Khóa kéo có răng khóa kim loại được dập 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khóa kéo có răng khóa kim loại được dập bao gồm hai sống khóa 
(1), trong đó mỗi sống có gờ cong (11) ở một phía bên của chúng, và răng khóa kim loại 
(2) được lắp ghép vào gờ cong (11) của mỗi sống khóa (1). Mỗi răng khóa (2) có hai 
chân lắp ghép được đặt ở đầu sau của chúng và được kẹp vào gờ cong (11). Tỷ lệ giữa 
chiều rộng của mỗi răng khóa (2) và khe hở giữa các chân lắp ghép (23) của mỗi răng 
khóa (2) và tỷ lệ giữa chiều cao kết hợp của mỗi răng khóa (2) và phần lồi ăn khớp được 
ghép và khe hở giữa các chân lắp ghép (23) của mỗi răng khóa (2) nằm trong các phạm 
vi được định trước tương ứng sao cho răng khóa (2) chắc hơn hoặc thậm chí nhỏ hơn 
răng khóa #2 thông thường (một loại khóa được phân loại theo kích thước) và có sự nối 
khít giữa răng khóa (2) và sống khóa (1). 
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(11) 45350 
(21) 1-2015-01914 (51) 7 B23B 7/00 

(22) 29.05.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 103121825            25.06.2014    TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  29.05.2015 
(71) MYTOOLS ENTERPRISE CO., LTD.  (TW) 

No. 200, Chengkung Rd., Taiping Dist., Taichung City 41166, Taiwan 
(72) Cheng-Chang TSAI (TW) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Kìm cắt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kìm cắt bao gồm hai tay cầm, hai họng kẹp, hai thanh mỏng và hai 
chốt. Họng kẹp thứ nhất mở rộng từ tay cầm thứ nhất theo kiểu đồng mặt phẳng và bao 
gồm một vấu lồi và lưỡi cắt có cạnh cắt. Họng kẹp thứ hai mở rộng từ tay cầm thứ hai 
theo kiểu đồng mặt phẳng và bao gồm rãnh cho vấu lồi tiếp nhận có thể dịch chuyển và 
lưỡi cắt với cạnh cắt. Thanh mỏng kẹp giữa họng kẹp thứ nhất và thứ hai. Mỗi chốt được 
gắn trong thanh mỏng và tương ứng với một trong hai họng kẹp thứ nhất và thứ hai theo 
hướng vuông góc. Một góc nhọn được xác định giữa đường cách đều nhau của cạnh cắt 
và đường cách đều nhau của trục của chốt. 
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(11) 45351 
(21) 1-2015-01953 (51) 7 A61K  45/06,  47/14,  47/24,  47/34,  

9/10, A61P  33/02, A61K  31/53,  
8/49, A61Q  17/00, A61K  8/04 

(22) 06.12.2013 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/EP2013/075760    06.12.2013 (87) WO2014/086960 12.06.2014 
(30) 12306548.4         07.12.2012      EP 
(71) CEVA SANTE ANIMALE  (FR) 

10 avenue de la BallastiÌre, F-33500 Libourne, France 
(72) LE MEUR, Anne Claire  (FR), GUIMBERTEAU, Florence (FR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm chứa triazin, hoạt chất khác và chất hoạt động bề 

mặt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm có chứa ít nhất một hoạt chất thuộc họ triazin được kết 

hợp với một hoạt chất khác và các hợp chất đặc trưng cho phép làm giảm sự tạo bọt. Cụ 
thể hơn, sáng chế đề cập đến chế phẩm có dạng huyền phù trong nền nước chứa triazin, 
phức chất sắt, và một hoặc nhiều chất hoạt động bề mặt có HLB riêng.  
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(11) 45352 
(21) 1-2015-02045 (51) 7 A61K  9/08,  9/10,  31/53,  33/26, 

A61P  33/02 
(22) 06.12.2013 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/EP2013/075755    06.12.2013 (87) WO2014/086958 12.06.2014 
(30) 12306546.8         07.12.2012     EP 
(71) CEVA SANTE ANIMALE  (FR) 

10 avenue de la BallastiÌre, F-33500 Libourne, France 
(72) KAREMBE, Hamadi (FR), KREJCI, Roman (FR), GUYONNET, JÐr«me (FR), 

CILLIERS, Hannelie (FR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm chứa triazin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa triazin để sử dụng trong phương pháp bảo vệ động 
vật không phải là người bằng cách tiêm trong cơ hoặc dưới da. Chế phẩm theo sáng chế 
có thể chứa nhiều loại triazin, chẳng hạn như toltrazuril, được sử dụng để bảo vệ các 
động vật khác nhau mà không phải là người, ví dụ như lợn, cừu, bò, chó, mèo, hoặc 
chim, để bảo vệ chúng chống lại bệnh truyền nhiễm, ví dụ như các rối loạn do động vật 
nguyên sinh. 
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(11) 45353 
(21) 1-2015-02046 (51) 7 A61K  9/08,  9/10,  31/53,  33/26, 

A61P  33/02 
(22) 06.12.2013 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/EP2013/075757    06.12.2013 (87) WO2014/086959 12.06.2014 
(30) 12306547.6         07.12.2012    EP 
(71) CEVA SANTE ANIMALE  (FR) 

10 avenue de la BallastiÌre, F-33500 Libourne, France 
(72) KAREMBE, Hamadi (FR), KREJCI, Roman (FR), GUYONNET, JÐr«me (FR), 

CILLIERS, Hannelie (FR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm chứa triazin dùng để điều trị bệnh trùng cầu bằng 

cách tiêm trong cơ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm và phương pháp điều trị bệnh trùng cầu ở động vật có vú 

không phải người. Cụ thể, sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa triazin tiêm trong cơ để 
điều trị bệnh trùng cầu.  
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(11) 45354 
(21) 1-2015-02065 (51) 7 A23N  12/10 

(22) 14.11.2013 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/EP2013/073884    14.11.2013 (87) WO2014/076211 22.05.2014 
(30) 12192655.4         14.11.2012     EP 
(71) ROYAL DUYVIS WIENER B.V.  (NL) 

Schipperslaan 15, NL-1541 KD Koog aan de Zaan, Netherlands 
(72) KOELEMEIJER, Reiner (NL) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị để sấy và/hoặc làm khô các hạt hoặc các mảnh hạt 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị (1) để sấy và/hoặc làm khô các hạt, như các hạt cacao, hoặc 
các phần các hạt, như các mảnh hạt, bao gồm khung (2), thùng quay (3) để chứa (các 
phần của) các hạt, lắp quay được trên khung (2) và có cửa nạp (8) cho chất lưu, cụ thể là 
khí, như không khí nóng, quạt (14) để cấp chất lưu qua cửa nạp (8) đến thùng quay (3), 
và phương tiện dẫn động (12) để làm quay thùng quay (3). Cửa nạp chất lưu (8) và 
phương tiện dẫn động (12) được bố trí trên cùng đầu của thùng quay (3).  
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(11) 45355 
(21) 1-2015-02070 (51) 7 B01J  20/18,  20/28, C07C  29/76,  

37/82,  7/13 
(22) 10.12.2013 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/EP2013/076021    10.12.2013 (87) WO2014/090771 19.06.2014 
(30) 1261964         12.12.2012    FR 
(71) 1. CECA S.A.   (FR) 

89 Boulevard National, F-92250 La Garenne Colombes, France 
2. IFP ENERGIES NOUVELLES  (FR) 
1 & 4 avenue de Bois PrÐau, F-92502 Rueil-Malmaison, France 

(72) BOUVIER, Ludivine (FR), KIEGER, StÐphane (FR), LAROCHE, Catherine (FR), 
LEFLAIVE, Philibert (FR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất hấp phụ zeolit được kết tụ và quy trình sản xuất chất 

hấp phụ này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chất hấp phụ zeolit dựa trên các tinh thể zeolit X được kết tụ bao 

gồm bari, kết hợp các đặc tính tối ưu về mặt tính chọn lọc và độ bền cơ học. Chất hấp 
phụ này dùng trong các ứng dụng để phân tách các phân đoạn của đồng phân C8 thơm, 
cụ thể là xylen, để phân tách đồng phân toluen được thế, như nitrotoluen, dietyltoluen 
hoặc toluenđiamin, để phân tách crezola và để phân tách rượu polyhyđric, như đường. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất chất hấp phụ này. 
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(11) 45356 
(21) 1-2015-02092 (51) 7 B65D  1/02 

(22) 26.11.2013 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/US2013/071980    26.11.2013 (87) WO2014/099304 26.06.2014 
(30) 13/720,105         19.12.2012     US 
(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.  (US) 

One Michael Owens Way, Perrysburg, OH 43551, United States of America 
(72) PAREDES, Raul, M. (US), LAIB, Douglas (US), HENDERSON, Allan (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chai 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chai (20) bao gồm cầu (38) tạo ra rãnh chất lỏng (37), và kéo dài 
theo phương hướng kính ra ngoài trên cổ (28), từ vị trí nằm tách rời theo hướng trục so 
với đầu mút chai (32) đến vai của chai (26). Cầu này bao gồm thành ngoài (40) song 
song theo phương hướng kính ra ngoài so với các thành của cổ và vai, và trong mặt 
phẳng nằm ngang, thành ngoài này có một mặt trong uốn cong (41). Cầu này còn bao 
gồm các thành bên (42, 44) kéo dài giữa thành ngoài của cầu và các thành của cổ và vai, 
và trong mặt phẳng nằm ngang, các thành bên này có các mặt trong thẳng (43, 45) được 
tạo ra ở các góc nghiêng. 
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(11) 45357 
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16/46,  19/00, A61K  39/395, A61P  
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(22) 21.11.2013 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/US2013/071289    21.11.2013 (87) WO2014/081955 30.05.2014 
(30) 61/729,148         21.11.2012    US 

61/779,439         13.03.2013    US 
(71) AMGEN INC.  (US) 

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 91320-1799, United States of America 
(72) KANNAN, Gunasekaran (US), FLORlO, Monica (US), LIU, Zhi (CN), YAN, Wei 

(US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kháng thể heterođime, axit nucleic chứa trình tự nucleotit 

mã hóa kháng thể này và chế phẩm chứa kháng thể này 
  (57)     Sáng chế đề xuất kháng thể heterođime. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất axit nucleic 

chứa trình tự nucleotit mã hóa kháng thể này, vật truyền chứa trình tự nucleotit này, tế 
bào chủ được phân lập chứa axit nucleic hoặc vật truyền này cũng như chế phẩm chứa 
kháng thể này. 
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(11) 45358 
(21) 1-2015-02138 (51) 7 B60Q  1/34,  11/00 

(22) 14.11.2013 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/US2013/070131    14.11.2013 (87) WO2014/078557 22.05.2014 
(30) 61/727,403         16.11.2012    US 
(71) GOGORO INC.  (CN) 

3806 Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong, China 
(72) HUANG, Jui, Sheng  (TW), LUKE, Hok-Sum, Horace  (US), CHEN, Ching. (TW) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Hệ thống đèn báo rẽ, phương pháp vận hành hệ thống đèn báo 

rẽ và phương tiện lưu trữ đọc được bằng máy tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống đèn báo rẽ dùng cho xe mà làm cho đèn báo rẽ tắt khi 

việc rẽ được hoàn tất hoặc gần như hoàn tất trên cơ sở sự định hướng xe đang thay đổi 
để rẽ đến một mức độ nhất định theo hướng được chỉ báo bởi đèn báo rẽ. Hướng, sự 
định vị, vị trí và/hoặc thông tin khác như vậy được tiếp nhận theo cách điện tử từ la bàn 
hoặc thiết bị khác bằng bộ điều khiển công tắc đèn báo rẽ. Khi xe đã thay đổi hướng từ 
hướng mà xe đã di chuyển ở thời điểm kết hợp với lúc đèn báo rẽ đã bật, tín hiệu được 
gửi đi để tắt đèn báo rẽ và thiết lập lại núm hoặc cần của đèn báo rẽ thao tác bằng tay. 
Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp vận hành hệ thống đèn báo rẽ và phương tiện 
lưu trữ đọc được bằng máy tính. 
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(72) WITT-SANSON, Christelle (FR), KONDZIOLKA, Grzegorz (PL), MASTERS, Nigel 

Francis (GB) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm phủ, nền kim loại được phủ bằng chế phẩm phủ và 

phương pháp phủ nền bằng chế phẩm phủ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm phủ, cụ thể chế phẩm phủ này bao gồm: vật liệu nhựa 

chứa nhựa polyme polyeste imit; một hoặc nhiều vật liệu titanat; và một hoặc nhiều chất 
liên kết ngang phản ứng với nhóm OH. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến nền kim loại 
được phủ bằng chế phẩm phủ và phương pháp phủ nền bằng chế phẩm phủ. 
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(11) 45360 
(21) 1-2015-02159 (51) 7 C09D  183/10, C08G  77/445 

(22) 30.12.2013 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/EP2013/078098   30.12.2013 (87) WO2014/106610 10.07.2014 
(30) 13150276.7        04.01.2013   EP 

61/756,079        24.01.2013   US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.06.2015 
(71) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.  (NL) 

Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, the Netherlands 
(72) NIXON, Steven Alister (GB), PRITCHARD, Susan (GB), DONNELY, Sarah (GB) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) chế phẩm sơn hong khô ở nhiệt độ môi trường, nhựa polyeste 

được cải biến silicat và quy trình điều chế nó 
  (57)    Sáng chế đề xuất các chế phẩm sơn hong khô chứa sản phẩm phản ứng của tetra 

alkyoxyorthosilicat hoặc oligome ngưng tụ một phần của nó và nhựa polyeste chứa các 
nhóm hydroxyl, và quy trình sơn phủ vật nền và vật nền được sơn phủ với chế phẩm sơn 
đó. Các chế phẩm sơn có ưu điểm là có hàm lượng chất rắn cao và/hoặc hàm lượng chất 
hữu cơ dễ bay hơi thấp (VOC) kết hợp với độ nhớt thấp. Các chế phẩm sơn có khả năng 
khô nhanh, hong khô trong các điều kiện môi trường và có thể điều chế thành dạng một 
thành phần. Sáng chế còn đề xuất nhựa polyeste được cải biến silicat và quy trình điều 
chế nó. 
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(11) 45361 
(21) 1-2015-02169 (51) 7 H01R  13/52 

(22) 25.12.2013 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/JP2013/084729    25.12.2013 (87) WO2014/104122 03.07.2014 
(30) 2012-284662      27.12.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.06.2015 
(71) SUMITOMO WIRING SYSTEMS, LTD.  (JP) 

1-14, Nishisuehiro-cho, Yokkaichi-shi, Mie 5108503 Japan 
(72) Shinji, IIHOSHl (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ nối chống thấm nước 

  (57)     Sáng chế đề cập tới bộ nối chống thấm nước, trong đó vành bít kín (80) được lắp trên bề 
mặt ngoài của thân chính vỏ (11) và tựa trên phần tựa. Khi hốc cắm (62) được lắp bên 
ngoài trên thân chính vỏ (11), các gờ theo chu vi ngoài (84) của vành bít kín (80) được 
giữ đàn hồi tiếp xúc sát với bề mặt trong của hốc cắm (62). Vành bít kín (80) bao gồm 
các phần vành trước (86) và sau (87) kéo dài gần như theo hướng trước-sau ở các phía 
trước và sau đối diện của các gờ theo chu vi ngoài (84). Đối với các phần vành này, 
phần vành sau (87) được chọn dài hơn theo hướng trước-sau so với phần vành trước (86). 
vỏ thứ nhất (10) bao gồm phần nhô (23) để kẹp theo phương hướng kính phần vành sau 
(87) giữa phần nhô (23) và thân chính vỏ (11). Khi hốc cắm (62) được lắp bên ngoài 
trên thân chính vỏ (11), phần nhô (23) được che bởi phần mép hở (66) của hốc cắm (62). 
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(11) 45362 
(21) 1-2015-02188 (51) 7 C09D  5/14 

(22) 18.06.2015 (43) 25.01.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.06.2015 
(71) Công ty TNHH nội thất & thiết bị Trường Phát  (VN) 

19/19 Nguyễn Văn Nguyễn, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lê Y Khoa (VN) 
(54) Sơn dùng để diệt và xua đuổi côn trùng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến sơn dùng để diệt và xua đuổi côn trùng chứa sơn bán thành phẩm 
và chất diệt côn trùng, trong đó: 
Sơn bán thành phẩm được chọn từ nhóm bao gồm sơn nước, sơn dầu, sơn polyuretan 
(sơn PU), sơn acrylic nitroxenluloza, sơn nitroxenluloza (sơn NC), sơn dầu alkyd, sơn 
mài, sơn men, sơn nứt, sơn epoxy, sơn fluorocarbon, sơn phenolfo, sơn gốc amin, sơn 
gốc nitro, sơn clovinyl, sơn vinyl, sơn acrila, sơn polyeste, sơn silicon và sơn cao su; và 
Chất diệt côn trùng được chọn từ một hoặc nhiều chất diệt côn trùng nằm trong danh 
mục hoá chất diệt côn trùng được phép sử dụng. 
Sơn theo sáng chế kế thừa các đặc tính vật lý và hoá học của sơn bán thành phẩm đồng 
thời có khả năng diệt hoặc xua đuổi côn trùng do tác dụng của chất diệt côn trùng. Chất 
diệt côn trùng phân tán đều trong màng sơn nên qua thời gian dài cùng với các tác động 
bào mòn của môi trường thì màng sơn vẫn giữ được đặc tính diệt và xua đuổi côn trùng. 
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(11) 45363 
(21) 1-2015-02195 (51) 7 C07D  471/08, A61K  31/439,  

31/444,  31/4545,  31/4709,  31/496 
(22) 11.12.2012 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/IB2012/002675        11.12.2012 (87) WO2014/091268 19.06.2014 
(71) FEDORA PHARMACEUTICALS INC.  (CA) 

4290-91A Street, Edmonton, Alberta T6E 5V2, Canada 
(72) MAITI, Samarendra N. (CA), NGUYEN, Dai  (CA), KHAN, Jehangir  (CA), LING, 

Rong  (CA) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất hai vòng dùng làm chất kháng khuẩn và chất ức chế 

beta-lactamaza 
   

Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I): 
 

 
 

1trong đó, M là nguyên tử hydro hoặc cation tạo muối dược dụng, Y là OR  hoặc NR2 3R , 
và R1, R2 3, R , và M là như được xác định trong bản mô tả sáng chế. Ngoài ra, sáng chế 
còn đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này, phức hợp phân tử và quy trình điều chế 
hợp chất này. Hợp chất này dùng để điều trị bệnh nhiễm khuẩn. 
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(11) 45364 
(21) 1-2015-02205 (51) 7 H04H  13/02 

(22) 28.02.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/EP2014/053895    28.02.2014 (87) WO2014/154439 A1 02.10.2014 
(30) 10 2013 205 577.3         28.03.2013   DE 
(71) ZF FRIEDRICHSHAFEN AG  (DE) 

Graf-von-Soden-Platz 1, 88046 Friedrichshafen, Germany 
(72) MULLER, Karl-Heinz (DE) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Môđun phím dùng cho bàn phím và phương pháp sản xuất 

môđun này 
  (57)     Sáng chế đề xuất môđun phím (100) dùng cho bàn phím. Môđun phím (100) bao gồm 

đế môđun (130), nắp môđun (150) có thể được lắp với đế môđun (130) và chốt phím 
(140) để lắp mũ phím (160) trong mờ ở ít nhất một phần biểu tượng. Môđun phím (100) 
khác biệt ở chỗ đế môđun (130) bao gồm ít nhất một lỗ thông (135) giữa một phần đáy 
của môđun phím (100) và nắp môđun (150). Môđun phím (100) cũng khác biệt ở chỗ 
nắp môđun (150) bao gồm phần (355) trong mờ đối với ánh sáng từ nguồn sáng, cụ thể 
là một nguồn sáng có thể biến đổi màu (120) để chiếu sáng ngược phần biểu tượng của 
mũ phím (160), mà phần trong mờ nằm thẳng hàng với ít nhất một lỗ thông (135) khi 
nắp môđun (150) được lắp với đế môđun (130).  
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(11) 45365 
(21) 1-2015-02206 (51) 7 H01G 11/00 

(22) 19.06.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 14/310,498 20.06.2014   US 

14/310,517 20.06.2014   US 
14/310,542 20.06.2014   US 

(75) TAI-HER YANG  (TW) 
No. 59, Chung Hsing 8 St., Si-Hu Town, Dzan-Hwa, Taiwan 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị nạp/phóng điện với vỏ cách điện bọc cho chi tiết có 

cặp bản điện cực có các cực dẫn điện đa phía 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị nạp/phóng điện với vỏ cách điện bọc cho chi tiết có cặp bản 

điện cực có các cực dẫn điện đa phía, trong đó cả hai cặp bản điện cực có các cực dẫn 
điện đa phía và phần cực dẫn điện liền kề bản điện cực được nối kéo dài từ ít nhất hai 
phía của nó ra bên ngoài để dẫn năng lượng điện vào/ra được bao phủ kín bởi vật liệu 
bọc có đặc tính cách điện để tạo thành thiết bị nạp/phóng điện với vỏ cách điện bọc cho 
chi tiết dạng đóng kín hoàn toàn như các pin Lithi-ion, chẳng hạn, pin Lithi sắt Photphat 
(LFP), pin Lithi Niken Mangan Oxit (NMC), và pin Lithi Polyme, hoặc pin siêu tụ điện, 
vì vậy cặp bản điện cực có thể đưa ra hoặc vào năng lượng điện với bên ngoài qua mặt 
phân cách dẫn điện được tạo thành bởi ít nhất cực dẫn điện hai phía. 
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(11) 45366 
(21) 1-2015-02227 (51) 7 C07K  1/18,  14/765 

(22) 09.05.2013 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/CN2013/075405     09.05.2013 (87) WO2014/094406 A1 26.06.2014 
(30) 201210559390.7          21.12.2012     CN 
(71) WUHAN HEALTHGEN BIOTECHNOLOGY CORP  (CN) 

#666 Gaoxin Avenue, East Lake High-Tech Development Zone, Wuhan, Hubei 
430079 (CN) 

(72) YANG, Daichang (CN), SHI, Bo (CN), SHI, Qianni (CN), OU, Jiquan (CN), LIU, 
Jingru (CN) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sắc ký để tách và tinh chế albumin huyết thanh 

tái tổ hợp của người 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sắc ký để tách và tinh chế albumin huyết thanh tái tổ 

hợp của người. Phương pháp theo sáng chế bao gồm các bước sắc ký trao đổi ion trên 
albumin huyết thanh tái tổ hợp của người và bổ sung rượu vào dung dịch đệm để loại bỏ 
nội độc tố để thu được sản phẩm sơ cấp I; sắc ký trao đổi nhựa composit anion/kỵ nước 
trên sản phấm sơ cấp I để thu được sản phẩm trung gian II; sắc ký kỵ nước trên sản 
phấm trung gian II để thu được sản phẩm đích là albumin huyết thanh tái tổ hợp của 
người tinh khiết. Độ tinh khiết của albumin tái tổ hợp của người thu được bằng cách 
tách hoặc tinh chế theo phương pháp của sáng chế là lớn hơn 99,9999% và hàm lượng 
nội độc tố đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định theo dược điển Trung Quốc. 
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(11) 45367 
(21) 1-2015-02229 (51) 7 A61K  31/495, A61P  25/24,  25/28 

(22) 21.11.2013 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/JP2013/081371        21.11.2013 (87) WO2014/080973 30.05.2014 
(30) 2012-255047        21.11.2012   JP 
(71) 1. SUNTORY HOLDINGS LIMITED  (JP) 

1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8203, Japan 
2. CEREBOS PACIFIC LIMITED  (SG) 
18, Cross Street, #12-01/08, China Square Central, Singapore 048423, Singapore 

(72) TSURUOKA, Nobuo (JP), WATANABE, Hiroshi (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thuốc chống chứng mất trí nhớ và thuốc cải thiện nhận thức 

và trí nhớ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thuốc chống chứng mất trí nhớ không có tác dụng phụ và có độ an 

toàn cao. Sáng chế còn đề xuất thuốc để cải thiện nhận thức và trí nhớ hữu ích để cải 
thiện nhận thức và trí nhớ và có thể được sử dụng liên tục. Sáng chế đề cập đến thuốc 
chống chứng mất trí nhớ và thuốc để cải thiện nhận thức và trí nhớ chứa hợp chất 
dipeptit vòng có cấu trúc 2,5-diketopiperazin làm thành phần hoạt tính. 
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(11) 45368 
(21) 1-2015-02235 (51) 7 E02D  5/24 

(22) 18.06.2013 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/JP2013/066691    18.06.2013 (87) WO2014/080660 30.05.2014 
(30) 2012-256610       22.11.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.10.2015 
(71) NIPPON HUME CORPORATION  (JP) 

33-11, Shinbashi 5-chome, Minato-ku, Tokyo 1050004, Japan 
(72) SAKAMURA Hiromu (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Mối nối không hàn dùng cho các ống 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mối nối không hàn dùng cho các ống, có khả năng đạt được độ bền 
uốn và kéo cao, và còn có khả năng tạo ra cơ cấu truyền mômen quay ở cùng thời điểm. 
Vòng trượt (31) được đặt giữa các ống trong các phần khớp vòng trượt (30) tạo ở các 
đầu lắp (12) của các ống, và các ống được nối với nhau nhờ khớp vừa các hốc và các 
phần nhô để cho phép mômen quay được truyền giữa chúng. Các tấm dạng cong (15) 
được sử dụng để cố định các ống bằng cách khớp vừa trên các chu vi ngoài của các đầu 
lắp (12). Rãnh kiểu đuôi én thon (22) có mặt cắt dạng rãnh kiểu đuôi én được tạo ở bộ 
phận nối liên động của tấm dạng cong (21) để nối các tấm dạng cong với nhau. Tấm 
dạng cong (20) của phần nhô nối liên động được tạo trên bề mặt ngoài của mỗi phần đầu 
của mỗi tấm trong số các tấm dạng cong để có phần đuôi én thon khớp vừa với rãnh 
kiểu đuôi én thon (22). Các phần nhô nối liền tấm dạng cong (20, 20) được lắp vào trong 
rãnh kiểu đuôi én thon (22) sao cho các tấm dạng cong (15) liền kề được nối với nhau. 
Cả hai phần đầu của bộ phận nối liên động của tấm dạng cong (21) được vặn ren vào các 
tấm dạng cong (15) liền kề. 

 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
74 

(11) 45369 
(21) 1-2015-02237 (51) 7 H04W  48/08 

(22) 20.12.2013 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/CN2013/090115    20.12.2013 (87) WO2014/106434 10.07.2014 
(30) 61/748,673         03.01.2013     US 

14/050,092         09.10.2013     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.06.2015 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) CALCEV, George (US), CAI, Lin (CA), ZHANG, Xingxin (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống và phương pháp để phát hiện giao thức truy vấn 

mạng truy nhập (ANQP) hiệu quả của nhiều điểm truy nhập (AP) 
  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp phát hiện giao thức ANQP (Access Network Query 

Protocol - giao thức truy vấn mạng truy nhập), trong đó đề cập đến phần mở rộng cho 
giao thức ANQP mà cho phép các STA (Station - trạm) phát hiện các AP (Access Point - 
điểm truy nhập) thông qua một phiên trao đổi yêu cầu/đáp ứng ANQP. STA có thể gửi 
một thông báo yêu cầu ANQP để yêu cầu thông tin cho các AP, chẳng hạn, hai hoặc 
nhiều AP lân cận. AP tiếp nhận có thể truy tìm thông tin phát hiện cho một hoặc nhiều 
các AP lân cận, và gửi thông báo đáp ứng AP gồm thông tin phát hiện được truy tìm đến 
STA yêu cầu. Thông báo yêu cầu ANQP nhận diện các AP mà thông tin phát hiện được 
tìm kiếm, và có thể xác định thông tin nào được yêu cầu cho AP tương ứng đó. 
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(11) 45370 
(21) 1-2015-02247 (51) 7 B62J  7/02,  7/06 

(22) 22.06.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 103211207          25.06.2014 TW 
(71) SANYANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

No. 184, Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu County 304, 
Taiwan 

(72) Kuo-Chen CHANG (TW), Wei-Fan LAI (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Móc treo dùng cho xe 

  (57)     Sáng chế đề cập đến móc treo dùng cho xe bao gồm tấm ốp sau phần đầu xe (20), đế cố 
định (130), phần móc (110) và bộ phận định vị (120). Tấm ốp sau phần đầu xe (20) bao 
gồm lỗ thủng trên tấm ốp sau phần đầu xe (21). Đế cố định (130) được bố trí trong tấm 
ốp sau phần đầu xe (20), trong đó đế cố định (130) bao gồm lỗ thủng trên đế (135), 
phần định vị thứ nhất (131) và phần định vị thứ hai (132) và lỗ thủng trên đế (135) tương 
ứng với lỗ thủng trên tấm ốp sau phần đầu xe (21). Phần móc (110) được nối với đế cố 
định (130), trong đó phần móc (110) quay giữa vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai trong lỗ 
thủng trên đế (135). Bộ phận định vị (120) bao gồm chi tiết đàn hồi (123) và chi tiết 
định vị thứ nhất (121), trong đó chi tiết đàn hồi (123) được bố trí trong phần móc (110), 
chi tiết định vị thứ nhất (121) tỳ vào chi tiết đàn hồi (123), khi phần móc (110) ở vị trí 
thứ nhất, thì chi tiết định vị thứ nhất (121) chèn vào phần định vị thứ nhất (131) và khi 
phần móc (110) ở vị trí thứ hai, thì chi tiết định vị thứ nhất (121) chèn vào phần định vị 
thứ hai (132). 
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(11) 45371 
(21) 1-2015-02287 (51) 7 H04W  72/04 

(22) 31.10.2013 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/CN2013/086308     31.10.2013 (87) WO2014/082518 A1 05.06.2014 
(30) 201210495977.6          28.11.2012     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.06.2015 
(71) SONY CORPORATION  (JP) 

1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075 Japan 
(72) CUI, Qimei (CN), TIAN, Hui (CN), WANG, Meng (CN), TIAN, Peng (CN), GAO, 

Liqi (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị và phương pháp cấu hình khung con gần như trống và 

mạng truyền thông không dây không đồng nhất 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị, phương pháp cấu hình khung con gần như trống (ABS - 

Almost Blank Subframe), và mạng truyền thông không dây không đồng nhất. Thiết bị 
này bao gồm bộ phận thu thứ nhất để thu nhận thông tin thứ nhất, trong đó thông tin thứ 
nhất đề cập tới chỉ số mà chỉ báo chất lượng truyền thông của thiết bị đầu cuối người 
dùng được phục vụ bởi trạm gốc gây nhiễu; bộ phận thu thứ hai để thu nhận thông tin 
thứ hai, trong đó thông tin thứ hai đề cập tới chỉ số mà chỉ báo độ nhiễu của thiết bị đầu 
cuối người dùng bị nhiễu bởi trạm gốc gây nhiễu; và bộ phận tạo cấu hình, dựa trên 
thông tin thứ nhất và thông tin thứ hai, để tạo cấu hình khung con gần như trống được 
gửi đi bởi trạm gốc gây nhiễu bằng cách điều chỉnh ít nhất một trong tỉ lệ câm của 
khung con gần như trống và lượng giảm công suất. Sáng chế đề cập tới giải pháp kỹ 
thuật nhằm cải thiện toàn bộ chất lượng của mạng truyền thông không dây không đồng 
nhất. 
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(11) 45372 
(21) 1-2015-02299 (51) 7 F02N 19/00 

(22) 25.06.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 103211214 25.06.2014   TW 
(71) SANYANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
(72) LIN, Kuan-Hsu  (TW) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cơ cấu trợ giúp khởi động động cơ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu trợ giúp khởi động động cơ được lắp vào động cơ có đầu xi 
lanh, trong đó đầu xi lanh bao gồm buồng đốt, đường dẫn nạp, đường dẫn giải phóng áp 
lực nối thông với buồng đốt và đường dẫn nạp, và cơ cấu giải phóng áp lực. Cơ cấu giải 
phóng áp lực bao gồm van kích hoạt, van solenoit và bộ điều khiển điện tử. Van kích 
hoạt đi qua và nối thông với buồng đốt. Van solenoit có thân van, và thân van này được 
nối với van kích hoạt. Bộ điểu khiển điện tử được nối điện với van solenoit. Ngay khi 
động cơ khởi động từ trạng thái cháy của động cơ, bộ điều khiển điện tử điều khiển và 
mở van solenoit để đẩy vào van kích hoạt, sao cho sẽ có một khe hở giữa van kích hoạt 
và buồng đốt. Việc này sẽ có tác dụng giải phóng áp lực và giảm sức cản nén trong khi 
khởi động động cơ, tạo điều kiện thuận lợi để vận tốc quay của động cơ đạt tới số v/ph 
để khởi động động cơ. 
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(11) 45373 
(21) 1-2015-02305 (51) 7 H01R  43/055 

(22) 27.03.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/JP2014/058714      27.03.2014 (87) WO2014/171283 23.10.2014 
(30) 2013-086297      17.04.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.06.2015 
(71) SUMITOMO WIRING SYSTEMS, LTD.  (JP) 

1-14, Nishisuehiro-cho, Yokkaichi-shi, Mie 5108503, Japan 
(72) TSUCHIDA Takahiro (JP), UEDA Naoyuki (JP), HAYASHI Kouji (JP), MIZUTANI 

Tatsuya (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị gấp mép đầu cực 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị gấp mép đầu cực. Để đạt được mục đích này, thiết bị gấp 
mép đầu cực gồm cụm chặn một phía để chặn sự di chuyển của dãy đầu cực. Cụm chặn 
một phía gồm phần thân chính được bố trí để quay mặt với dãy đầu cực và phần đỡ để 
đỡ quay được phần thân chính. Đường trục xoay của phần thân chính nằm ở phía trước 
mặt phẳng tham chiếu theo hướng dẫn tiến nếu bề mặt của phần thân chính đối diện dãy 
đầu cực được gọi là bề mặt đối và mặt phẳng ảo đi qua vị trí tiếp xúc của bề mặt đối với 
dãy đầu cực và kéo dài dọc theo hướng vuông góc với bệ được gọi là mặt phẳng tham 
chiếu. 
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(11) 45374 
(21) 1-2015-02336 (51) 7 A01N  43/54,  43/40 

(22) 31.12.2013 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/US2013/078511    31.12.2013 (87) WO2014/106254 03.07.2014 
(30) 61/747,475         31.12.2012    US 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC.  (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, United States of America 
(72) OUIMETTE, David G. (US), MANN, Richard K.  (US), MATHIESON, John T. (US), 

DASILVA, Olavo Correa (BR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm diệt nấm có tác dụng hiệp đồng và phương pháp 

phòng chống bệnh nấm trên thực vật 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt nấm có tác dụng hiệp đồng chứa lượng hữu hiệu có 

tác dụng diệt nấm của hợp chất có công thức I và ít nhất một thuốc diệt nấm được chọn 
từ nhóm bao gồm trixyclazol, azoxystrobin, carpropamit, probenazol, kasugamycin và 
boscalid. 

 

 
 

Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp phòng chống bệnh nấm trên thực vật. 
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(11) 45375 
(21) 1-2015-02337 (51) 7 A01N  43/54,  43/40 

(22) 31.12.2013 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/US2013/078524    31.12.2013 (87) WO2014/106259 03.07.2014 
(30) 61/747,464         31.12.2012    US 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC.  (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, United States of America 
(72) OUIMETTE, David G. (US), MATHIESON, John T. (US), YAO, Chenglin (US), 

DASILVA, Olavo Correa (BR), KEMMITT, Greg (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm diệt nấm có tác dụng hiệp đồng và phương pháp 

phòng chống bệnh nấm trên thực vật 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt nấm có tác dụng hiệp đồng chứa lượng hữu hiệu có 

tác dụng diệt nấm của hợp chất có công thức I, tức (3S,6S,7R,8R)-8-benzyl-3-(3-
((isobutyryloxy)metoxy-4-metoxypicolinami®o)-6-metyl-4,9,®ioxo-1,5-®ioxonan-7-yl-
isobutyrat, và ít nhất một thuốc diệt nấm triazol, trong đó hợp chất có công thức I là 
 

 
 

Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp phòng chống bệnh nấm trên thực vật. 
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(11) 45376 
(21) 1-2015-02346 (51) 7 A61K  9/08,  31/196,  47/10, A61P  

29/00 
(22) 27.12.2013 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/IN2013/000805   27.12.2013 (87) WO2014/102824 A1 03.07.2014 
(30) 3704/MUM/2012        28.12.2012   IN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.06.2015 
(71) THEMIS MEDICARE LIMITED  (IN) 

11/12, Udyog Nagar, S.V. Road, Goregaon West, Mumbai - 400 104, Maharashtra, 
India 

(72) PATEL, Dinesh Shantilal (IN), PATEL, Sachin Dinesh (IN), KURANI, Shashikant 
Prabhudas (IN), PATEL, Madhavlal Govindlal (IN) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Dược phẩm chứa diclofenac và quy trình bào chế dược phẩm 

này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa diclofenac và muối của nó, trong đó lượng 

diclofenac và muối của nó nằm trong khoảng từ 25 đến 200mg. Dược phẩm này thích 
hợp dùng ngoài đường tiêu hóa qua đường trong cơ, trong đường tĩnh mạch. Ngoài ra, 
dược phẩm này còn được dùng qua đường miệng, qua da, dưới da, ngoài da, qua đường 
mũi, dạng thuốc nhỏ mắt, dạng thuốc đạn được dùng qua đường trực tràng, vòng tránh 
thai, trong khớp và dùng qua đường tai. Sáng chế cũng đề xuất dược phẩm chứa hỗn hợp 
của diclofenac và dược chất khác và quy trình bào chế dược phẩm này. 
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(11) 45377 
(21) 1-2015-02373 (51) 7 B62H 1/00 

(22) 01.07.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 2141/MUM/2014     02.07.2014 IN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.07.2015 
(71) STAR ENGINEERS (I) PVT. LTD.  (IN) 

Gate No. 67/68, Jyotiba Nagar, Talawade, Pune, Maharashtra 412 114 India 
(72) Divya RAMRAIKA (IN), Saurabh MADHU (IN) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Cơ cấu tăng độ an toàn cho chân chống bên của phương tiện 

giao thông hai bánh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu tăng độ an toàn cho chân chống bên của phương tiện giao 

thông hai bánh. Cơ cấu này bao gồm: bản tựa (1) để gắn chặt vào khung xe ở vị trí giữa 
tâm hai bánh xe; thành phần giữ (2) xác định bề mặt thứ nhất (45), đĩa tròn đồng trục 
(47), khe tròn (49) và khoảng trống dạng hình cung (51), trong đó thành phần giữ được 
gắn có thể quay trên tấm tựa (1); thành phần có thể di chuyển (3) được gắn chặt trên bề 
mặt thứ nhất (45) của thành phần giữ (2); vỏ bảo vệ (4) bao gồm đĩa tròn (25) có thành 
bên tròn đều (27) để tạo ra một khoảng hở với phần nhô lên có dạng hình trụ (31) xác 
định ít nhất ba phần định vị hình trụ (33, 35, 37); đĩa tròn (25) có ít nhất hai chốt định vị 
nằm tách riêng (39); khối mạch tích hợp (5) bao gồm bộ phận cảm biến (65) và điện trở-
điện dung (69) và các điểm nối đệm (67); chân đỡ (6) được lắp xoay trên bản tựa (1), 
trong đó chân đỡ này có thể quay từ vị trí gạt lên tới vị trí gạt xuống trong góc kết hợp 
“X” của các cạnh (17, 19); và thành phần chốt (7) được thiết kế lỗ rỗng hình trụ tròn 
(61) để gắn có thể xoay thành phần giữ (2) vào bản tựa (1). 
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(11) 45378 
(21) 1-2015-02376 (51) 7 B01J  8/04,  8/02,  23/26 

(22) 12.03.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/US2014/024075   12.03.2014 (87) WO2014/159543 02.10.2014 
(30) 61/781,531        14.03.2013 US 
(71) CLARIANT CORPORATION   (US) 

IP Department, 1600 West Hill Street, Louisville, Kentucky 40210, United States of 
America 

(72) FRIDMAN, Vladimir (RU), PANDITRAO, Sunil S. (IN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp tắt bình phản ứng loại hydro 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tắt bình phản ứng loại hydro có lớp xúc tác bằng chất 
xúc tác chứa crom vận hành ở nhiệt độ cao thứ nhất bao gồm việc làm lạnh lớp xúc tác 
bằng khí làm lạnh thứ nhất đến nhiệt độ cao thứ hai thấp hơn nhiệt độ cao thứ nhất, loại 
bỏ khí làm lạnh thứ nhất, đưa khí khử vào lớp xúc tác, làm lạnh lớp xúc tác bằng khí 
làm lạnh thứ hai từ nhiệt độ cao thứ hai xuống nhiệt độ cao thứ ba, loại bỏ khí khử, làm 
lạnh lớp xúc tác xuống nhiệt độ cao thứ tư, và đưa không khí để làm lạnh chất xúc tác 
đến nhiệt độ môi trường, bằng cách đó bình phản ứng loại hydro được tắt. Khí làm lạnh 
thứ hai có thể là giống như, hoặc khác với, khí khử. Ngoài ra, khí khử có thể được khử 
bỏ khỏi bình phản ứng bằng khí làm lạnh thứ ba.  
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(11) 45379 
(21) 1-2015-02415 (51) 7 F15B  15/28,  11/12,  19/00 

(22) 11.11.2013 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/EP2013/073475   11.11.2013 (87) WO2014/086554 12.06.2014 
(30) 10 2012 222 074.7        03.12.2012    DE 
(71) PLEIGER MASCHINENBAU GMBH & CO. KG  (DE) 

Im Hammertal 51, 58456 Witten, Germany 
(72) STOLZ, Ingo  (DE), PLAAS, Heinrich (DE) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị chỉ báo vị trí của phần ứng được dẫn 

động bằng thủy lực, phương pháp và thiết bị hiển thị vị trí của 
phần ứng được dẫn động bằng thủy lực 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp chỉ báo vị trí của phần ứng được dẫn động 
bằng thủy lực có pit tông (1.21) trong xi lanh (1.2) để dẫn động phần ứng (1.1), pit tông 
này được nối bằng hai ống thủy lực (2, 3) với van chuyển đổi (7) nhờ đó ống thủy lực có 
thể được chuyển đổi giữa dòng cấp có áp và dòng hồi lưu không áp. Dòng chất lưu thủy 
lực đi qua một trong số các ống thủy lực được biến đổi thành các xung điện, mỗi xung 
tương ứng với một đơn vị thể tích định trước của chất lưu thủy lực. Van chuyển đổi (7) 
được nối với các ống cấp (P, T) mà nối với các van chuyển đổi khác (7) để dẫn động các 
phần ứng khác (1.n), và các van chuyển đổi (7) được nối qua ống nhánh (T1) với ống 

hồi lưu (T) chung cho tất cả các phần ứng. áp suất nạp sơ bộ cao hơn so với áp suất 
trong ống hồi lưu chung (T) được duy trì ở mỗi van chuyển đổi (7) trong ống nhánh (T1) 
nối với ống hồi lưu (T). Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp và thiết bị hiển 
thị vị trí của phần ứng được dẫn động bằng thủy lực. 
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(11) 45380 
(21) 1-2015-02442 (51) 7 A61P  1/18 

(22) 06.07.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 2014-141825 09.07.2014    JP 
(71) PLUS CORPORATION  (JP) 

4-1-28, Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001, Japan 
(72) Yoshihiko KOBASHI (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị chuyển màng phủ 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị chuyển màng phủ trong đó bộ phận chuyển có thể được bảo vệ 
thích hợp, nắp không gây cản trở trong quá trình sử dụng thiết bị và chi phí sản xuất có 
thể được duy trì ở mức thấp. 
Thiết bị chuyển màng phủ bao gồm hộp rỗng có phần hở được tạo ra bên trong. Hộp 
chứa bộ phận trượt (200) trên đó ống cuộn thứ nhất (300) dùng để cấp đoạn băng và ống 
cuộn thứ hai (400) dùng để cuộn băng lên được đỡ bằng các trục tương ứng của chúng, 
bộ phận trượt (200) bao gồm bộ phận chuyển (250) dùng để chuyển băng. Chi tiết điều 
khiển (220), là một phần của bộ phận trượt (200), được cho lộ ra bên ngoài hộp qua khe 
dẫn hướng được tạo ra trong hộp. Phần hở được mở và đóng bằng cách sử dụng nắp 
(500). Khi chi tiết điều khiển (220) được đẩy về phía trước, nắp (500) được quay và 
chứa trong hộp. Bộ phận chuyển được dịch chuyển ra bên ngoài hộp qua phần hở không 
bị che phủ bởi đồ vật bất kỳ. 
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(72) Yuu FUJlWARA (JP), Tsutomu KAWAGUCHI (JP) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Xe scut¬ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xe scutơ trong đó nếu khung dưới kéo dài về phía bên phải, khi 
nhìn trên hình chiếu bằng của xe, thì ít nhất một phần của ống cấp nhiên liệu được bố trí 
ở phía bên trái của xe so với đường tâm. Nếu khung dưới kéo dài về phía phía bên trái, 
khi nhìn trên hình chiếu bằng của xe, thì ít nhất một phần của ống cấp nhiên liệu được 
bố trí trên phía bên phải của xe so với đường tâm. Phần giữa của chỗ để chân phẳng 
được bố trí ở phía sau phần đầu dưới của khung dưới và của ống cấp nhiên liệu. Phần để 
chân bên trái được bố trí ở phía trước của phần giữa, và lệch về phía bên trái của phần 
đầu dưới của khung dưới và của ống cấp nhiên liệu. Phần để chân bên phải được bố trí ở 
phía trước của phần giữa, và lệch về phía bên phải của phần đầu dưới của khung dưới và 
của ống cấp nhiên liệu. 
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(21) 1-2015-02467 (51) 7 A61K  39/395, A61P  35/00,  
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(71) 1. SANOFI  (FR) 
54 rue La BoÐtie, F-75008 Paris, France. 
2. THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA  (US) 
1111 Franklin Street, Twelfth Floor, Oakland, California 94607-5200, United States Of 
America 

(72) HANN, Byron C. (US), MARTIN, Thomas G., III (US), AFTAB, Blake T. (US), 
TOMKINSON, Blake (US) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Kháng thể kháng CD38 và chế phẩm chứa kháng thể này dùng 

để điều trị bệnh đa u tủy 
(57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng CD38. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến hợp chất   

lenalidomit kết hợp với kháng thể kháng CD38, chế phẩm chứa kháng thể kháng CD38, 
hỗn hợp chứa kháng thể kháng CD38 và kit chứa kháng thể này dùng để điều trị bệnh đa 
u tủy. 
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(11) 45383 
(21) 1-2015-02477 (51) 7 G01N  22/04,  33/36, D01H  5/32,  

13/22,  13/26, G01B  7/06 
(22) 08.07.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 10 2014 109 651.7     10.07.2014 DE 
(71) RIETER INGOLSTADT GMBH  (DE) 

Friedrich-Ebert-Strasse 84, 85055 Ingolstadt, Germany 
(72) Michael Ueding (DE), Otmar Kovacs (DE), Tobias Hermann (DE), Thomas Eibert 

(DE), Muhammad Usman Faz (PK), Uwe Siart (DE) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Hốc cộng hưởng vi sóng và máy chuẩn bị xe sợi được trang bị 

hốc cộng hưởng này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hốc cộng hưởng vi sóng (8) dùng để giám sát vật liệu sợi dạng bó, 

hốc cộng hưởng vi sóng (8) bao gồm một khoang cộng hưởng bên trong (7) trong đó 
một điện trường có thể được tạo ra bởi ít nhất một bố trí nối vào (9) của hốc cộng hưởng 
vi sóng (8), hốc cộng hưởng vi sóng (8) bao gồm ít nhất một lỗ nạp (10) cho vật liệu sợi 
(3; 15) thông vào trong khoang cộng hưởng (7), qua đó vật liệu sợi (3; 15) có thể đi vào 
trong khoang cộng hưởng (7) theo một hướng vận chuyển định trước (T), hốc cộng 
hưởng vi sóng (8) bao gồm ít nhất một lỗ xả (11) cho vật liệu sợi (3; 15), và hốc cộng 
hưởng vi sóng (8) bao gồm một kênh xuyên (13) cho vật liệu sợi (3; 15) nối lỗ nạp (10) 
và lỗ xả (11) theo hướng vận chuyển nêu trên (T) và chạy qua khoang cộng hưởng (7). 
Theo sáng chế, biên dạng bên trong của khoang cộng hưởng (7) được tạo ra sao cho các 
vị trí có cùng giá trị cường độ điện trường trong một mặt cắt ngang của hốc cộng hưởng 
vi sóng (8) chạy song song với hướng vận chuyển (T), mỗi vị trí nằm trên các đường sức 
(14), hình dạng của nó có một kích thước lớn nhất (A1) theo hướng vận chuyển (T) 
trong vùng của kênh xuyên (13), kích thước này nhỏ hơn kích thước lớn nhất (A2) của 
nó theo hướng vuông góc với hướng vận chuyển. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến máy 
chuẩn bị xe sợi được trang bị hốc cộng hưởng này. 
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(72) WONG, Cho Kee (US), WADSWORTH, Larry Clifton (US) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Vật liệu thoái biến sinh học 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vật liệu thoái biến sinh học mới được sản xuất từ 
polyhydroxyalkonat (PHA) và axit polylatic (PLA), nó có thể được sử dụng để sản xuất 
sản phẩm pha của PHA và PLA, và có thể tăng tính thoái biến sinh học trong môi trường 
có vi khuẩn. Sản phẩm mới này có thể được sử dụng để sản xuất màng, đồ chứa cho vật 
rắn và lỏng, bao gói cứng hoặc mềm dẻo, vải dệt sợi tơ dài và sợi ngắn, dệt kim và vải 
không dệt, và sản phẩm tổng hợp của vải, màng và các vật liệu khác bằng sự tạo thành 
nhờ nhiệt, đúc áp lực hoặc xe sợi nóng chảy. Sản phẩm tổng hợp này còn có thời gian 
tồn tại dài trong môi trường sạch. 
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(86) PCT/CN2013/071649   18.02.2013 (87) WO2014/124563 A1 21.08.2014 
(71) U.S. PACIFIC NONWOVENS INDUSTRY LIMITED  (HK) 

18/F, CAC Tower 165 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon Hong Kong 
(72) WONG, Cho Kee (US), WADSWORTH, Larry Clifton (US) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Màng và tấm mỏng có tính thoái biến sinh học 

  (57)     Sáng chế đề cập đến màng và tấm mỏng có tính thoái biến sinh học. Trong đó, màng và 
tấm màng mỏng chủ yếu chứa polybutylen adipat terephtalat (PBAT) hoặc polybutylen 
sucxinat (PBS), hoặc hỗn hợp của chúng, axit polylatic (PLA) và polyme cao phân tử có 
khả năng thoái biến như polybutylen sucxinat adipat (PBSA), polycaprolacton (PCL), 
polycaprolacton butylen sucxinat (PCL - BS) và polyhydroxyalkonat (PHA), để điều chế 
PLA, và hỗn hợp mới của PLA và PHA, hoặc hỗn hợp của PLA với PBAT và PBS, hoặc 
hỗn hợp của PLA và PHA với PBAT và PBS hoặc polyme cao phân tử có khả năng thoái 
biến. Vải và tấm màng mỏng mới có tính thoái biến sinh học mạnh hơn trong môi 
trường chứa vi sinh vật và thời gian tồn tại tốt, và độ bền, tính linh hoạt và mềm dẻo tốt. 
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(72) CHEN, Isan (US), HAGER, Jeffrey H. (US), MANEVAL, Edna Chow (US), 

HERBERT, Mark R. (US), SMITH, Nicholas D. (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dược phẩm chứa chất điều biến thụ thể androgen 
(57) Sáng chế đề xuất chất điều biến thụ thể androgen có công thức (I) sau: 
 

 
 
           Hợp chất theo sáng chế được dùng trong phương pháp điều trị bệnh ung thư tuyến tiền    

liệt kết hợp với các lựa chọn điều trị khác và trong phương pháp điều trị bệnh hoặc tình 
trạng bệnh mà cần điều trị bằng chất điều biến thụ thể androgen. Sáng chế cũng đề cập 
đến dược phẩm và thuốc chứa hợp chất này. 
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66 Xiangyang Road, Suzhou new District, Jiangsu 215011, China 
(72) XIN, Yan (CN), LI, Yanhui (CN), WANG, Zhiping (CN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm phủ dùng cho bao gói và hệ phủ bao gồm chế phẩm 

phủ này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm phủ dùng cho bao gói, đặc biệt là chế phẩm phủ dùng   

cho bao gói thực phẩm và/hoặc đồ uống, trong đó chế phẩm phủ này bao gồm (1) nhựa 
acrylic thứ nhất bao gồm axit acrylic, alkyl acrylat và styren; (2) nhựa acrylic thứ hai 
bao gồm N-butoxy metyl acrylamit. 

        Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến hệ phủ bao gồm hai hoặc nhiều lớp phủ chứa chế    
phẩm phủ này. 
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(72) KIM, Sang Hyun (KR) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị điều chỉnh ghép nối bình ga 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điều chỉnh ghép nối bình ga bao gồm: thân thiết bị được lắp 
ghép vào bình ga bởi bộ phận lắp ghép với bình ga, có đường cấp ga, và được cấu tạo để 
xả ga được cấp từ bình ga; và bộ phận bịt kín được bố trí ở cửa nạp của đường cấp ga, 
được cấu tạo để ngăn chặn ga được cấp từ bình ga mà đã lắp vào bộ phận lắp ghép với 
bình ga, rò rỉ ra bên ngoài đường cấp ga, và có nhiều chi tiết bịt kín tiếp xúc một cách 
có chọn lọc với vòi của bình ga theo hình dạng vòi. Với kết cấu như vậy, thiết bị điều 
chỉnh ghép nối bình ga có thể ngăn chặn ga rò rỉ ra ngoài, bằng cách duy trì trạng thái 
bịt kín ngay cả khi các bình ga có nhiều hình dạng khác nhau được lắp ghép vào một 
thiết bị điều chỉnh ghép nối bình ga duy nhất. 
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(11) 45389 
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(22) 10.12.2013 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/JP2013/083022   10.12.2013 (87) WO2014/092061 19.06.2014 
(30) 2012-269178      10.12.2012 JP 
(71) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo 1158543, Japan 
(72) NISHIMURA, Yoshikazu (JP), ESAKI, Toru (JP), TAMURA, Tatsuya (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất hydantoin và dược phẩm chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế hợp chất có công thức (1): 
 

 
 

và các muối dược dụng của nó, trong đó R1 - R4 là như được xác định trong bản mô tả. 
Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa các hợp chất này. 
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(11) 45390 
(21) 1-2015-02533 (51) 7 C07D  498/04,  409/14, A61K  

31/5365, A61P  31/14 
(22) 31.12.2013 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/CN2013/001676    31.12.2013 (87) WO2014/110705 24.07.2014 
(30) PCT/CN2013/000038      16.01.2013    CN 
(71) MERCK SHARP & DOHME CORP.  (US) 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, United States of America 
(72) YU, Wensheng  (CN), TONG, Ling (CN), KOZLOWSKI, Joseph A. (US), 

SELYUTIN, Oleg  (US), CHEN, Lei  (CN), KIM, Jae-Hun  (KR), SHA, Deyou  (US), 
RIZVI, Razia  (US), SHANKAR, Bandarpalle  (US), HU, Bin  (CN), ZHONG, Bin 
(CN), WANG, Dahai (CN), HAO, Jinglai  (CN), WEI, Wei  (CN), JI, Tao  (CN), ZAN, 
Shuai (CN) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất bốn vòng được thế dị vòng và dược phẩm chứa hợp 

chất này dùng để điều trị các bệnh do virut 
(57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất bốn vòng được thế dị vòng có công thức (I) sau: 

 

 
 

và muối dược dụng của hợp chất này, trong đó A, A', R2, R3, R4 và R5 là như được xác 
định trong bản mô tả. Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa ít nhất một hợp chất bốn 

vòng được thế dị vòng nêu trên để điều trị hoặc phòng ngừa nhiễm virut viêm gan c 
(HCV) ở bệnh nhân. 
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(11) 45391 
(21) 1-2015-02537 (51) 7 H04W  4/24,  4/26 

(22) 04.01.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/CN2014/070126    04.01.2014 (87) WO2014/114190 31.07.2014 
(30) 201310023386.3         22.01.2013     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.07.2015 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) CHAI, Xiaoqian (CN), YAN, Na  (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp quyết định chính sách, thiết bị thực hiện chức 

năng theo chính sách và các quy tắc tính cước (PCRF) 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp quyết định chính sách gồm các bước: tiếp nhận, bằng 

thiết bị thực hiện chức năng theo chính sách và các quy tắc tính cước (PCRF-Policy and 
Charging Rules Function), yêu cầu chính sách của người dùng thứ nhất được gửi bởi 
thiết bị cổng nối; xác định, bằng thiết bị PCRF theo yêu cầu chính sách, rằng người 
dùng thứ nhất cần sử dụng số dư tài khoản của người dùng thứ hai; thu thập, bằng thiết 
bị PCRF, trạng thái hiện tại của số dư tài khoản của người dùng thứ hai bằng cách sử 
dụng phiên của người dùng thứ hai và được thiết lập giữa thiết bị PCRF và hệ thống tính 
cước; và tạo, bằng thiết bị PCRF, chính sách điều khiển của người dùng thứ nhất theo 
trạng thái hiện tại của số dư tài khoản của người dùng thứ hai, và gửi chính sách điều 
khiển đến thiết bị cổng nối. Sáng chế này có thể triển khai chia sẻ dữ liệu tích lũy giữa 
những người dùng, sao cho một thiết bị PCRF chỉ cần thiết lập một phiên với hệ thống 
tính cước và thu thập, bằng cách sử dụng phiên, trạng thái hiện tại của số dư tài khoản 
tương ứng với dữ liệu tích lũy cho một lần, vốn giảm áp lực xử lý của hệ thống tính 
cước, và giảm thêm tổn hao hiệu năng của hệ thống tính cước. 
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(11) 45392 
(21) 1-2015-02559 (51) 7 H04W  4/00 

(22) 16.12.2013 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/US2013/075480 16.12.2013 (87) WO2014/093977 A1 19.06.2014 
(30) 61/737,551      14.12.2012 US 
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(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
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(72) SENARATH, Nimal Gamini (CA), CHENG, Ho Ting  (CA), ZHANG, Hang (CA), 
STEPHENNE, Alex (CA) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp cung cấp dịch vụ sử dụng các yêu cầu tài nguyên 

mạng được trích 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống cung cấp dịch vụ nhờ sử dụng các yêu 

cầu tài nguyên mạng được trích, trong đó các chi phí nhiễu trên các giao diện radio ảo 
có thể được tạo mô hình hóa như chức năng tải trong mạng không dây để ước tính các 
sự thay đổi về hiệu suất phổ và/hoặc tính khả dụng của tài nguyên sẽ nhận được từ quyết 
định cung cấp. Theo một ví dụ, việc tạo mô hình hóa này thu được qua các hàm chi phí 
được phát triển từ dữ liệu chi phí tài nguyên lịch sử và/hoặc được mô phỏng tương ứng 
với mạng không dây. Dữ liệu chi phí có thể bao gồm dữ liệu nhiễu, dữ liệu hiệu suất 
phổ, và/hoặc dữ liệu tải dùng cho các liên kết khác nhau trong khoảng thời gian thông 
thường (chẳng hạn như, tháng, năm, v.v.), và có thể được phân tích và/hoặc được hợp 
nhất để thu nhận các mối tương quan giữa các chi phí nhiễu và tải trên các liên kết khác 
nhau trong mạng. Với một ví dụ, hàm chi phí có thể định rõ chi phí nhiễu trên một liên 
kết ảo như chức năng tải trên một hoặc nhiều liên kết ảo lân cận. 
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(22) 16.07.2015 (43) 25.01.2016 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.11.2015 
(71) 1. ALL SKD CORPORATION LIMITED  (TW) 

No. 192, Daxue rd., Sanxia dist., New Taipei City 23741, Taiwan 
2. RICH SPHERE PRECISION INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 
No. 481, Zhongzheng 1st rd., Yingge dist., New Taipei City 23941, Taiwan 
3. CHEN, SHYH-MING   (TW) 
No. 481, Zhongzheng 1st rd., Yingge dist., New Taipei City 23941, Taiwan 

(72) CHEN, YU-SYUAN  (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bóng đèn điôt phát quang 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bóng đèn điôt phát quang được kết nối về điện với chuôi đèn và bao 
gồm: bộ phận nối điện kết nối về điện với chuôi đèn và gồm phần dẫn điện thứ nhất, 
phần dẫn điện thứ hai được cách điện với phần dẫn điện thứ nhất bởi phần cách điện, và 
ít nhất một khe điện cực; cụm phát quang gồm bản mạch và các điôt phát quang, bản 
mạch có mạch in, tiếp điểm mạch thứ nhất và tiếp điểm mạch thứ hai; môđun mạch gồm 
bản điều khiển điện, phần mạch điều khiển, tiếp điểm điện cực đầu vào thứ nhất, tiếp 
điểm điện cực đầu vào thứ hai, tiếp điểm điện cực đầu ra thứ nhất và tiếp điểm điện cực 
đầu ra thứ hai. Tiếp điểm điện cực đầu ra thứ nhất và tiếp điểm điện cực đầu ra thứ hai 
được kết nối về điện với tiếp điểm mạch thứ nhất và tiếp điểm mạch thứ hai của cụm 
phát quang. 
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(71) EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD.  (JP) 
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(72) TAKAISHI Mamoru  (JP), SATO Nobuhiro (JP), SHIBUGUCHI Tomoyuki  (JP), 

MOTOKI Takafumi  (JP), TAKAHASHI Yoshinori  (JP), SASAKI Takeo (JP), 
BRAUNTON Alan  (GB) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất tetrahydroimidazo[1,5-d][1,4]oxazepin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung (I) hoặc muối dược dụng của nó làm 
chất đối kháng mGluR2, và có thể dùng làm tác nhân điều trị các rối loạn thần kinh liên 
quan đến các bệnh và rối loạn chức năng glutamat do mGluR2 gây ra như bệnh 
Alzheimer: 

 

 
 

trong đó R là nguyên tử hydro, nhóm alkyl C1-6 hoặc các nhóm tương tự; R1 là nhóm 
alkyl C1-6, nhóm alkoxy C1-6 hoặc các nhóm tương tự; R2 là nguyên tử halogen, nhóm 
alkyl C1-6, nhóm alkoxy C1-6  hoặc các nhóm tương tự; R3 là nguyên tử hydro, nhóm 
alkyl C1-6  hoặc các nhóm tương tự; và R4 là nhóm alkyl C1-6 hoặc các nhóm tương tự. 
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(11) 45395 
(21) 1-2015-02621 (51) 7 H01G  5/16 

(22) 17.12.2013 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/US2013/075539   17.12.2013 (87) WO2014/099839 26.06.2014 
(30) 61/738,635        18.12.2012  US 
(71) POWERMAG, LLC  (US) 

John Hancock Center 875 N. Michigan Avenue, 31st Floor Chicago, IL 60611 - USA 
(72) ALBERTSON, Robert, V. (US) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Bộ phận tích trữ năng lượng, phương pháp nạp lại bộ phận tích 

trữ năng lượng và phương pháp ngăn ngừa sự quá nhiệt của bộ 
phận tích trữ năng lượng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ điều chỉnh hệ số công suất bao gồm: bộ phận đo hệ số công suất 
được bố trí để đo hệ số công suất trên đường vào đến tải và tạo ra tín hiệu hiệu chỉnh hệ 
số công suất trên cơ sở hệ số công suất đo được; và bộ phận điều chỉnh hệ số công suất 
được nối với bộ phận đo hệ số công suất bao gồm: tụ điện cố định được mắc nối tiếp với 
cơ cấu chuyển mạch thứ nhất; và chi tiết có thể điều chỉnh có điện dung thay đổi được 
mắc song song với tụ điện cố định và nối tiếp với cơ cấu chuyển mạch thứ hai, trong đó 
tổng điện dung của bộ phận điều chỉnh hệ số công suất được điều chỉnh bằng cách điều 
chỉnh điện dung của chi tiết có thể điều chỉnh hoặc bằng cách đảo chiều các cơ cấu 
chuyển mạch thứ nhất và cơ cấu chuyển mạch thứ hai đáp lại tín hiệu hiệu chỉnh hệ số 
công suất. 
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(KR), CHO, Hangyu  (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị tạo nhóm ngang hàng trong hệ thống 

truyền thông trực tiếp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông không dây, và phương pháp tạo nhóm ngang 

hàng (P2P). Với mục đích này, phương pháp tạo nhóm P2P có thể bao gồm bước truyền, 
từ thiết bị di động thứ nhất tới thiết bị di động thứ hai, khung yêu cầu tìm kiếm dự 
phòng bao gồm các khả năng kết nối của thiết bị thứ nhất, và thu, tại thiết bị di động thứ 
nhất, từ thiết bị di động thứ hai, khung phản hồi tìm kiếm dự phòng bao gồm các khả 

năng kết nối của thiết bị di động thứ hai. ở đây, các khả năng kết nối có thể bao gồm ít 
nhất một trong số các chỉ báo: mới để khởi tạo nhóm mới, chủ nhóm để trở thành chủ 
nhóm, và khách để trở thành khách; và thiết bị di động thứ nhất xác định chủ nhóm của 
nhóm P2P trên cơ sở khả năng kết nối thứ nhất và khả năng kết nối thứ hai. 
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(72) Michihiro Yatsuzuka  (JP), Masafumi Asano  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm nhựa, màng bọc chứa chế phẩm nhựa này và phương 

pháp sản xuất chế phẩm nhựa này 
  (57)     Mục đích của sáng chế là đề xuất vật liệu đóng gói thực phẩm chứa dầu thực vật được 

epoxy hóa, vật liệu đóng gói thực phẩm này dường như ít gây mùi và ngả màu hơn và 
thậm chí dễ chịu hơn khi tiếp xúc. Theo đó, sáng chế đề cập đến chế phẩm nhựa chứa 
nhựa vinyliden clorua và dầu thực vật được epoxy hóa, trong đó tỷ lệ đơn vị axit 
linolenic trong tất cả các đơn vị axit béo tạo ra dầu thực vật được epoxy hóa lớn hơn 5% 
mol và bằng hoặc nhỏ hơn 60% mol. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến màng bọc chứa 
chế phẩm nhựa này và phương pháp sản xuất chế phẩm nhựa này. 
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1-105, Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8101, Japan 
(72) Masafumi Asano  (JP), Michihiro Yatsuzuka  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm nhựa, màng bọc chứa chế phẩm nhựa này và phương 

pháp sản xuất chế phẩm nhựa này 
  (57)     Mục đích của sáng chế là đề xuất vật liệu đóng gói thực phẩm mà có thể ngăn ngừa bề 

mặt của nó bị dính ngay cả sau thời gian dài cất giữ ở nhiệt độ cao, và có đặc tính mở 
thậm chí cao hơn và độ ổn định thậm chí cao hơn dưới dạng cuộn màng. Theo đó, sáng 
chế đề cập đến chế phẩm nhựa chứa nhựa vinyliden clorua và dầu thực vật được epoxy 
hóa, trong đó hàm lượng dầu thực vật được epoxy hóa nằm trong khoảng từ 0,5 đến 3% 
khối lượng, trọng lượng phân tử trung bình theo trọng lượng của nhựa vinyliden clorua 
nằm trong khoảng từ 75000 đến 95000, và tỷ lệ đơn vị axit linolenic trong tất cả các đơn 
vị axit béo tạo ra dầu thực vật được epoxy hóa bằng hoặc nhỏ hơn 5% mol. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến màng bọc chứa chế phẩm nhựa này và phương pháp sản xuất 
chế chÈm nhựa này. 
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Republic of Korea 

(72) KOO, Jong Hyun (KR), SONG, Hyun Su (KR), LEE, Dong-Kyu (KR) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(54) Bẫy côn trùng sử dụng đèn led tia cực tím 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bẫy côn trùng sử dụng đèn điôt phát ánh sáng cực tím (ultraviolet 
light-emitting diode - UV LED), và cụ thể hơn là bẫy côn trùng sử dụng đèn LED UV 
thay cho đèn ánh sáng cực tím thông dụng giúp làm tăng đáng kể hiệu suất bẫy côn 
trùng. Bẫy côn trùng theo sáng chế được cấu tạo bao gồm: đèn LED UV đặt tại vùng 
dẫn khí vào của ống dẫn và bảng mạch in (printed circuit board - PCB) có chứa chip 
LED UV được gắn trên đó; phần lắp đặt để lắp đặt đèn LED UV và phần bẫy được đặt ở 
gần phần lắp đặt. 
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(72) SUDA Migiwa (JP), OHKUMA Jiro (JP), YAMAGUCHI Asuka (JP), HIROSE 
Yoshitsugu (JP), KONDO Yasuhiro (JP), KATO Tomohiko (JP), SHIBATA Daisuke 
(JP) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Xenlobiohyđrolaza chịu nhiệt, polynucleotit mã hóa enzym 

này, phương pháp sản xuất polynucleotit này, vectơ biểu hiện 
enzym này, thể biến nạp chứa vectơ này, phương pháp sản xuất 
enzym này, hỗn hợp xenlulaza chứa enzym này, phương pháp 
sản xuất sản phẩm phân giải xenluloza và đoạn mồi 

  (57)     Sáng chế đề xuất xenlobiohyđrolaza chịu nhiệt, polynucleotit mã hóa enzym này, 
phương pháp sản xuất polynucleotit này, vectơ biểu hiện enzym này, thể biến nạp chứa 
vectơ này, phương pháp sản xuất enzym này, hỗn hợp xenlulaza chứa enzym này, 
phương pháp sản xuất sản phẩm phân giải xenluloza và đoạn mồi.  
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(72) MC GOWAN, David Craig  (US), RABOISSON, Pierre Jean-Marie Bernard (FR), 

JONCKERS, Tim Hugo Maria (BE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dẫn xuất 2-aminopyrimidin để điều trị bệnh nhiễm virut 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dẫn xuất 2-aminopyrimidin, quy trình điều chế dẫn xuất này và 
dược phẩm chứa chúng để sử dụng trong việc điều trị các bệnh nhiễm virut. 
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(72) HACKL, Gernot (AT), LUKESCH, Gernot (AT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Khối đỡ va đập chịu lửa 

  (57)     Sáng chế đề cập tới khối đỡ va đập (cũng được gọi là nồi va đập) chịu lửa (chống cháy).  
 
 

  
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
108 

(11) 45403 
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China 

(72) WANG, Bo (CN), LI, Li (CN), DAI, Xitao (CN), WU, Lihua (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và trạm cơ sở để lựa chọn bộ rađio làm việc từ 

xa dùng cho thiết bị người dùng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp lựa chọn bộ rađio làm việc từ xa dùng cho thiết bị 

người dùng. Bằng việc so sánh sự cách ly của tập hợp RRU (Remote Rađio Unit - bộ 
rađio từ xa) làm việc hiện tại của thiết bị người dùng với giới hạn cách ly được thiết lập 
trước, việc sử dụng tài nguyên và nhiễu tín hiệu có thể được cân bằng một cách hiệu quả 
và bộ radio làm việc từ xa của thiết bị người dùng có thể được xác định một cách chính 
xác. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.08.2015 
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128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721 Republic of Korea 
(72) YANG, Suckchel (KR), AHN, Joonkui  (KR), SEO, Dongyoun (KR), Yl, Yunjung  

(KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp điều khiển tín hiệu đường lên và thiết bị người 

dùng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông không dây. Cụ thể hơn là, sáng chế đề cập 

đến phương pháp và thiết bị dùng cho thiết bị đầu cuối điều khiển công suất đường lên 
trong hệ thống truyền thông không dây dựa trên tập hợp sóng mang, bao gồm các bước: 
cấu hình ô thứ nhất và ô thứ hai; truyền tín hiệu PUCCH (physical uplink control 
channel - kênh điều khiển đường lên vật lý) thứ nhất từ khung con #n trong ô thứ nhất; 
và truyền tín hiệu PUCCH thứ hai từ khung con #n trong ô thứ hai, trong đó khi tổng 
công suất truyền của tín hiệu PUCCH thứ nhất và công suất truyền của tín hiệu PUCCH 
thứ hai vượt quá công suất truyền tối đa định trước được tạo cấu hình đến thiết bị đầu 
cuối, thì công suất truyền của tín hiệu PUCCH có mức ưu tiên thấp hơn trong số tín hiệu 
PUCCH thứ nhất và tín hiệu PUCCH thứ hai được làm giảm hoặc việc truyền bị đứt 
đoạn. 
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(72) ESTEVEZ COMPANY, Carles (ES), BAYARRI FERRER, Natividad (ES), 

CASTELLS BOLIART, Josep (ES) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(54) Chế phẩm nhiên liệu sinh học và quy trình sản xuất chế phẩm 

nhiên liệu sinh học này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhiên liệu sinh học chứa: glyxerol thô, glyxerol 

formal, tuỳ ý ít nhất một glyxerol formal este của axit béo, và tuỳ ý ít nhất một 
metyl este của axit béo. Sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất chế phẩm 
nhiên liệu sinh học này. 
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(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Bộ lưỡi chấn tạo mí đôi để chế tạo khuôn làm nước đá cây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ lưỡi chấn tạo mí đôi để chế tạo khuôn làm nước đá cây. Bộ lưỡi 
chấn tạo mí đôi bao gồm lưỡi chấn động (21) và lưỡi chấn tĩnh (22), trong đó mép chấn 
của lưỡi chấn động được chế tạo hình gấp khúc ba đoạn bao gồm đoạn mép ngoài và 
đoạn giữa được bào vát lên tạo thành một góc nhọn và đoạn mép trong song song với 
chiều dọc của lưỡi chấn và có chiều dài dài hơn mép ngoài để ép chặt khuôn giữ cho 
khuôn không bị méo, mép chấn của lưỡi chấn tĩnh được chế tạo hình gấp khúc hai đoạn 
sao cho khi lưỡi chấn động chuyển động xuống và khớp với lưỡi chấn tĩnh tạo ra một 
khe chấn giữa hai lưỡi dao để chấn khuôn tạo ra mí đôi. 
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(54) Chế phẩm chứa crenolanib để điều trị các rối loạn tăng sinh 

đột biến FLT3 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa crenolanib với lượng hữu hiệu hoặc muối dược 

dụng của nó để sử dụng trong việc điều trị bệnh rối loạn tăng sinh đột biến FLT3 do đột 
biến hoạt tính cơ bản FLT3, trong đó đối tượng mắc bệnh là động vật máu nóng, tốt hơn 
là người, trong đó liều trị liệu hữu hiệu của crenolanib được dùng cho động vật bị bệnh 
hoặc tình trạng bệnh nói trên. 
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(72) YI, Yunjung (KR), AHN, Joonkui (KR), YANG, Suckchel (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị đo trong hệ thống truyền thông 

không dây 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị thực hiện đo trong hệ thống truyền thông 

không dây. Thiết bị không dây xác định thông tin về loại đo, loại đo chỉ báo một trong 
số đối tượng đo thứ nhất và đối tượng đo thứ hai và thực hiện đo bằng cách sử dụng tín 
hiệu đo tại (các) khung con được tạo cấu hình trong đối tượng đo được chỉ báo bởi loại 
đo. Tín hiệu đo bao gồm một trong số tín hiệu phát hiện, tín hiệu tham chiếu đo (MRS-
measurement reference signal) và tín hiệu tham chiếu chung (CRS-common RS) cho « 
mạng. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp gắn kết tấm nền, vật dụng tổ hợp bao gồm tấm 

nền thu được bằng phương pháp này và sản phẩm bao gồm vật 
dụng tổ hợp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp gắn kết tấm nền bao gồm bước gắn kết tấm nền làm 
bằng hỗn hợp chứa PEBA (chất dẻo amit polyete khối) và SMA (copolyme 
styren/anhydrit maleic) có bề mặt đã được xử lý vào bề mặt cần được gắn kết của tấm 
nền khác. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến vật dụng tổ hợp bao gồm tấm nền thu được bằng 
phương pháp nêu trên và sản phẩm bao gồm vật dụng tổ hợp này. 
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(71) NABER BEHEER B.V.  (NL) 

Van Hilststraat 12, NL-5145 RL Waalwijk, Netherlands 
(72) NABER, Wilhelmus Cornelis Maria (NL) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bao gói, phương pháp chế tạo bao gói và khuôn được sử dụng 

trong phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bao gói bao gồm tổng thể khay chứa (10) có mặt hở và vành nắp có 

dạng hình vòng (20) mà được định vị ở mặt hở của khay chứa (10), tại vành chu vi ngoài 
(16) của khay chứa (10), và được gắn với khay chứa (10) thông qua phần tháo tương đối 
yếu (30). Khuôn (41) được sử dụng để chế tạo bao gói. Tấm (40) được cung cấp và được 
đặt trong khuôn (41), trong đó việc dịch chuyển của tấm (40) được ép theo hai hướng 
khác nhau. Vành nắp (20) được chế tạo với vòng trong (21) trong đó đoạn uốn cong 
hướng vào trong (28) được tạo ra, dọc theo ít nhất một phần của chu vi của chúng, để hỗ 
trợ việc tạo mối nối kẹp giữa vành nắp (20) và khay chứa (10) khi vành nắp (20) bị tháo 
khỏi khay chứa (10). 
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(72) MCKEEN, Bree (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54)  áo nâng ngực 

  (57)     Sáng chế đề cập đến áo nâng ngực (100) có kết cấu để được mặc bởi người mặc (110) có 

hai bầu ngực. áo nâng ngực (100) bao gồm bộ hai cấu trúc nâng (410) và phần quả áo 
(130). Cấu trúc nâng (410) có thể được định vị trong phần quả áo (130) sao cho mỗi cấu 
trúc nâng tương ứng với vị trí ở giữa phần trung tâm và phần dưới cùng của một bầu 
ngực của người mặc (110) khi áo được mặc bởi người mặc này. Mỗi cấu trúc nâng (410) 
có thể được kết cấu để định vị lại một phần thể tích bầu ngực tương ứng của người mặc 
(110) và nâng một phần khối lượng của bầu ngực tương ứng của người mặc bởi người 
mặc. Tùy chọn, áo nâng ngực (100) có thể bao gồm bộ cấu trúc mềm (420) được định vị 
trong phần quả áo (130) sao cho mỗi cấu trúc mềm này trùng khớp với một cấu trúc 
nâng của bộ hai cấu trúc nâng (410). Phần quả áo (130) có thể bao xung quanh ngực của 
người mặc (110), bằng cách này cho phép người mặc mặc áo. 
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BROWN, Shannon, R. (US) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Phương pháp kiểm soát thế oxy hóa khử trong thùng tuần 

hoàn lại 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp kiểm soát thế oxy hóa khử trong thùng tuần hoàn lại, 

hoặc thùng tuần hoàn lại thiết bị hấp thụ, của hệ thống khử lưu huỳnh trong khí ống 
khói ướt, phương pháp này bao gồm các bước: 
(i) cấp ít nhất một chất khử vào phần huyền phù đặc, hoặc dung dịch, của thùng tuần 
hoàn lại, hoặc thùng tuần hoàn lại thiết bị hấp thụ, hoặc ít nhất một dòng ra từ đó; và 
(ii) cho ít nhất một chất khử nêu trên phản ứng với một hoặc nhiều hợp chất oxy hóa 
và/hoặc các ion có trong phần huyền phù đặc, hoặc dung dịch, của thùng tuần hoàn lại, 
hoặc thùng tuần hoàn lại thiết bị hấp thụ hoặc ít nhất một dòng ra từ đó, để đạt được sự 
giảm thế oxy hóa khử của thùng tuần hoàn lại, hoặc thùng tuần hoàn lại thiết bị hấp thụ, 
trong ít nhất một dòng ra từ đó, hoặc trong tổ hợp của thùng tuần hoàn lại, hoặc thùng 
tuần hoàn lại thiết bị hấp thụ, và ít nhất một dòng ra từ đó. 
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(21) 1-2015-02956 (51) 7 C07D  471/04,  487/04,  473/04 
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RICKLIN, Fabienne (FR), ROEVER, Stephan  (DE), ROGERS-EVANS, Mark  (GB), 
SCHULZ-GASCH, Tanja (DE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất pyrazol, quy trình điều chế hợp chất này và dược 

phẩm chứa nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) 

 

 
 
trong đó A1 đến A3 và R1 đến R3 là như được xác định như trong phần mô tả và trong 
các điểm yêu cầu bảo hộ. Hợp chất có công thức (I) có thể được dùng làm thuốc. 
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Netherlands 

(72) KJOERLING, Kristofer (SE), PURNHAGEN, Heiko (DE), SEHLSTROM, Leif  (SE), 
MUNDT, Harald  (DE), ROEDEN, Karl Jonas (SE) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp mã hóa và giải mã, bộ mã hóa và bộ giải mã trong 

hệ thống xử lý âm thanh đa kênh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các phương pháp mã hóa và giải mã tín hiệu âm thanh đa kênh dựa 

trên tín hiệu đầu vào. Theo sáng chế, phương pháp lai sử dụng cả mã hóa âm thanh nổi 
(stereo) tham số và biểu diễn rời rạc tín hiệu đa kênh đã xử lý được sử dụng mà có thể 
cải thiện chất lượng âm thanh được mã hóa và giải mã ở các tốc độ bit nhất định. Sáng 
chế cũng đề xuất bộ mã hóa và giải mã cho hệ thống xử lý âm thanh đa kênh. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình điều chế hợp chất halofenat hoặc muối của nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế hợp chất halofenat có công thức (III) hoặc muối 
của nó: 

 

 
 
trong đó R, X và X' có nghĩa như được xác định trong bản mô tả, quy trình này bao gồm 
bước cho hợp chất có công thức (Ia) phản ứng với hợp chất có công thức (Ib) và N,N'-
dixyclohexylcarbodiimit trong điều kiện cần thiết để tạo ra hợp chất có công thức (III). 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất pyridin dạng vòng đơn và dược phẩm chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (IA) hoặc muối dược dụng của nó: 
 

 
 
trong đó, n là số nguyên từ 0 đến 2; A là nhóm arylen hoặc nhóm heteroarylen; G là liên 
kết đơn, nguyên tử oxy hoặc -CH2-; E là dị vòng không thơm chứa nitơ; R1 là nhóm 
alkoxy, nhóm alkoxyalkoxy hoặc các nhóm tương tự; R2 là nguyên tử hydro, nguyên tử 
halogen, nhóm hydroxyl, nhóm alkyl, nhóm hydroxy alkyl, nhóm dị vòng không thơm 
chứa nitơ hoặc nhóm tương tự; R3 là nguyên tử hydro, nhóm alkyl, nhóm alkoxy hoặc 
các nhóm tương tự; và R4 là nhóm C1-6 alkyl, trong đó nếu E là vòng azetidin và R2 hoặc 
R3 có mặt trên nguyên tử nitơ trên vòng azetidin này, thì R2 hoặc R3 không phải là 
nguyên tử hydro. 
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(72) MEDOFF, Marshall (US), MASTERMAN, Thomas Craig (US), RODITI, Solomon I. 
(US) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp tạo ra năng lượng và phương pháp xử lý sinh khối

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp tạo ra năng lượng và phương pháp xử lý nguyên liệu sinh 
khối. Sinh khối của các nguyên liệu (ví dụ, sinh khối thực vật, sinh khối động vật và 
sinh khối từ chất thải đô thị) được xử lý để tạo ra các sản phẩm có ích như nhiên liệu, 
nhiệt và năng lượng. 
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155 Harlem Avenue, Glenview, Illinois 60025, US 
(72) PRINCE, David P. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị phun chất liệu và phương pháp tạo ảnh chất liệu trên 

nền 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phun chất liệu gồm hệ thống tạo ảnh (30) được tạo kết cấu 

để bắt dữ liệu ảnh ba chiều của nền điện tử (18) nhằm kiểm tra, căn thẳng hàng và các 
vận hành thiết bị. Hệ thống tạo ảnh (30) gồm một hoặc nhiều cụm chiếu sáng được tạo 
kết cấu để chiếu phổ ánh sáng (98, 100) gần như dọc theo trục thứ nhất ở góc tới bề mặt 
của nền điện tử (18). Hệ thống tạo ảnh (30) còn gồm cụm bộ cảm biến ảnh được tạo kết 
cấu để dò thấy phổ ánh sáng (74, 80) được phản xạ từ bề mặt nền điện tử (90), với cụm 
bộ cảm biến ảnh (74, 80) gồm mặt phẳng quan sát thiết bị phun chất liệu (110) còn có 
bộ điều khiển (118) được ghép nối với hệ thống tạo ảnh (30). Bộ điều khiển (118) được 
tạo kết cấu để điều khiển di chuyển của hệ thống tạo ảnh và để nối thông với cụm bộ 
cảm biến ảnh (74, 80) để tạo ảnh ba chiều của dạng hình học của nền điện tử (18). Sáng 
chế cũng đề cập đến phương pháp tạo ảnh chất liệu trên nền.  
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Level 1, Neilsen Building, 129 Hurstmere Road, Takapuna, Auckland, 0740, New 
Zealand 

(72) ATKINSON, Hartley Campbell (NZ) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Dược phẩm kết hợp chứa phenylephrin và paraxetamol 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm kết hợp để điều trị tình trạng xung huyết niêm mạc 
đường hô hấp trên, khác biệt ở chỗ dược phẩm này chứa phenylephrin hydroclorua (hoặc 
dạng dược dụng khác của phenylephrin) và paraxetamol với tỷ lệ thích hợp, và dược 
phẩm này dùng để cung cấp cho người lớn với lượng: 
a) 4mg đến 7,5mg phenylephrin hydroclorua (hoặc lượng tương đương của dạng dược 
dụng khác của phenylephrin) kết hợp với 950mg đến 1000mg paraxetamol; hoặc 
b) 5mg đến 7,5mg phenylephrin hydroclorua (hoặc lượng tương đương của dạng dược 
dụng khác của phenylephrin) kết hợp với 600mg đến 700mg paraxetamol; hoặc 
c) 6mg đến 8mg phenylephrin hydroclorua (hoặc lượng tương đương của dạng dược 
dụng khác của phenylephrin) kết hợp với 500mg đến 550mg paraxetamol. 
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(71) NESTEC S.A.  (CH) 

Avenue NestlÐ 55, CH-1800 Vevey, Switzerland 
(72) SHER, Alexander (US), KAPCHIE, Virginie (US), FU, JunTse Ray (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Đồ uống sôcôla sữa uống liền, đồ uống vô trùng uống liền và 

phương pháp sản xuất đồ uống sôcôla sữa uống liền 
  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ uống sôcôla sữa uống liền và phương pháp sản xuất đồ uống 

sôcôla sữa uống liền. Đồ uống có thể bao gồm ít nhất một chất béo sữa hoặc protein sữa, 
thành phần cacao và hệ ổn định bao gồm xenluloza vi tinh thể, carboxymetyl xenluloza 
và caragenan. Chất béo sữa có thể có mặt trong đồ uống với lượng nằm trong khoảng từ 
0 đến 1,5% đồ uống và có thể là chất béo duy nhất trong đồ uống. Đường có thể có mặt 
trong đồ uống với lượng nằm trong khoảng từ 2 đến 4% đồ uống. Ngoài ra, sáng chế 
cũng đề cập đến đồ uống vô trùng, đồ uống này có thể vô trùng và ổn định ở trạng thái 

đồng nhất trong thời gian ít nhất 9 tháng ở 4°C, ít nhất 3 tháng ở 30°C và ít nhất một 

tháng ở 38°C. 
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(22) 07.02.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/DE2014/000054     07.02.2014 (87) WO2014/146632 25.09.2014 
(30) 10 2013 003 431.0          22.02.2013      DE 
(71) HARBURG-FREUDENBERGER MASCHINENBAU GMBH   (DE) 

Seevestrasse 1, 21079 Hamburg, Germany 
(72) LANGE, Thomas  (DE), BEHRENS, Achim (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị để sản xuất lốp sinh thái 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất lốp sinh thái bao gồm các bước: bố trí ít nhất 
hai vật liệu dạng dải lên trên trống dựng lốp (1) và đặt ít nhất hai lõi vào vị trí bên trong 
trống này. Trống dựng lốp (1) được giữ bằng cả hai chi tiết kẹp lõi (11) và chi tiết siết 
chặt lõi (12). Trống dựng lốp (1) bao gồm bộ phận giữa (7, 8) và hai nửa trống (4, 5) 
được bố trí ở cả hai phía nằm bên cạnh bộ phận giữa này. Hai nửa trống (4, 5) có thể 
được bố trí theo hướng hướng tâm. Bộ phận giữa có đường kính biến thiên theo hướng 
tỏa tròn. Việc mở rộng vùng tỏa tròn của đường kính ở bộ phận giữa được thực hiện 
trước khi đặt lõi. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thiết bị để sản xuất lốp sinh thái theo phương pháp 
nêu trên. 
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(72) OKISAKA, Koichi (JP), HASHIMOTO, Atsushi  (JP), UCHIKOSHI, Masanobu  (JP), 

NII, Takanori (JP), MORIWAKI, Junya  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Chế phẩm nhũ hóa nước trong dầu dùng cho mì sợi, phương 

pháp sản xuất thực phẩm mì sợi và thực phẩm mì sợi sử dụng chế 
phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhũ hóa nước trong dầu dùng cho mì sợi, phương pháp 
sản xuất thực phẩm mì sợi và thực phẩm mì sợi sử dụng chế phẩm này. Chế phẩm chứa 
lượng theo khối lượng: chất béo và dầu từ 25 đến 50%; phospholipit từ 0,06 đến 1,8%; 
rượu polyhydric từ 30 đến 60%; este của axit béo polyglyxeryl từ 0,3 đến 2,4%, trong 
đó este của axit béo polyglyxeryl có cấu trúc với polyglyxerol có độ polyme hóa trung 
bình là 5 hoặc lớn hơn và axit béo bão hòa có từ 12 đến 14 nguyên tử cacbon được gắn 
kết với nhau nhờ liên kết este và tỷ lệ este hóa nhỏ hơn 40%; và nước từ 10 đến 30%; 
với lượng phospholipit từ 0,2 đến 0,75 phần theo khối lượng đối với 1 phần theo khối 
lượng của lượng este của axit béo polyglyxeryl. 
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(72) DOEHLA, Stefan (DE), GRILL, Bernhard (DE), HELMRICH, Christian (DE), 
RETTELBACH, Nikolaus (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ mã hóa âm thanh và phương pháp mã hóa tín hiệu âm thanh 

không tiếng, bộ giải mã âm thanh và phương pháp giải mã dòng 
bit 

  (57)     Sáng chế đề xuất bộ mã hóa âm thanh và phương pháp mã hóa tín hiệu âm thanh không 
tiếng để từ đó tạo ra dòng bit, bộ mã hóa âm thanh bao gồm: bộ lọc mã hóa dự báo 
tuyến tính (2) có nhiều hệ số mã hóa dự báo tuyến tính (LC) và bộ chuyển đổi thời gian-
tần số (3); bộ chỉnh tăng tần số thấp (4) được cấu hình để tính toán phổ được xử lý (PS) 
dựa trên phổ (SP); thiết bị điều khiển (5) được cấu hình để điều khiển sự tính toán của 
phổ được xử lý (PS) bởi bộ chỉnh tăng tần số thấp (4) phụ thuộc vào các hệ số mã hóa dự 
báo tuyến tính (LC) của bộ lọc mã hóa dự báo tuyến tính (2). Ngoài ra, sáng chế đề xuất 
bộ giải mã âm thanh tương ứng, hệ thống, phương pháp giải mã dòng bit chứa các phổ 
được lượng tử hóa và nhiều hệ số mã hóa dự báo tuyến tính và chương trình máy tính 
tương ứng. 
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(GB) 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, United Kingdom 

(72) SANG, Yingxia (CN), WAN, Zehong (US), ZHANG, Qing (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chất ức chế phospholipaza liên kết lipoprotein A2 (LP-PLA2) 

trên cơ sở 2,3-dihydroimidazol[1,2- c]pyrimidin-5(1H)-on 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có tác dụng ức chế hoạt tính Lp-PLA2 và quy trình 

điều chế các hợp chất này. Hợp chất theo sáng chế dùng để điều trị các bệnh liên quan 
đến hoạt tính của Lp-PLA2, ví dụ chứng xơ vữa động mạch, bệnh Alzheimer. 
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B1 Long Duc Industrial Park, Travinh City, Travinh Province, Viet Nam 
(72) NGUYEN, My, T.  (VN), DANG, Thuong, T  (VN), PHAN, Khai, N  (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Khuôn in litô làm bằng vật liệu dạng lớp 

  (57)     Sáng chế đề xuất khuôn in litô dạng lớp chứa lớp bám dính mà có thể tiếp xúc và không 
hòa tan trong (A) mực ưa dầu và dung dịch nước phun có tính kiềm hoặc tính axit được 
dùng trong khi in bằng khuôn in, và (B) các thuốc hiện ảnh trong nước có tính kiềm 
hoặc tính axit được dùng trong khi hiện ảnh của khuôn in. Lớp bám dính này cũng (I) 
hòa tan trong chất lỏng xử lý trong nước có tính kiềm, khi các thuốc hiện ảnh và dung 
dịch nước phun có tính axit, (II) hòa tan trong dung dịch nước xử lý có tính axit, khi các 
thuốc hiện ảnh và dung dịch nước phun có tính kiềm, (III) có thể nóng chảy, hoặc (IV) 
lớp bám dính mềm khô có độ cứng 60 Shore-A hoặc thấp hơn. Do đó, lớp bám dính này 
cho phép phân lớp khuôn in. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp nhận dạng ký tự 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị nhận dạng ký tự dùng để thực hiện quy trình xử lý nhận 
dạng ký tự đối với hình ảnh thang độ xám thu được bằng cách đọc chuỗi ký tự gồm các 
ký tự được bố trí theo một hướng cụ thể. Thiết bị nhận dạng ký tự này thực hiện quy 
trình xử lý nhận dạng ký tự đối với từng ký tự trong số các ký tự dưới dạng các ký tự NC 
(NC là số nguyên bằng hoặc lớn hơn 2) từ một đầu của chuỗi ký tự. Khi nhận dạng ký tự 
cho các ký tự NC, các vùng ký tự có các kích thước vùng ký tự khác nhau được thiết lập 
cho từng vị trí trên hình ảnh thang độ xám và kết quả nhận dạng ký tự và giá trị ước 
lượng được tính toán cho từng vùng ký tự. Thiết bị nhận dạng ký tự xác định các kết quả 
nhận dạng ký tự và các kích thước vùng ký tự tối ưu đối với các ký tự NC dựa vào các 
giá trị ước lượng tính toán được. Để nhận dạng ký tự cho các ký tự còn lại, thiết bị nhận 
dạng ký tự thiết lập vùng ký tự có kích thước vùng ký tự tối ưu cho từng vị trí trên hình 
ảnh thang độ xám và thực hiện quy trình xử lý nhận dạng ký tự. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị truyền thông gắn trên xe điện, hệ thống và phương 

pháp quản lý xe điện 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống quản lý xe điện giúp kiểm soát lượng nạp điện cho xe 

điện bằng cách chuyển dịch đỉnh, và thiết bị truyền thông gắn trên xe được sử dụng cho 
hệ thống quản lý xe điện được đề xuất. Do đó, thiết bị truyền thông gắn trên xe được lắp 
trên xe điện phát hiện ra vị trí hiện tại, và trung tâm quản lý xe điện được đề xuất trong 
mạng quản lý lịch nạp điện được tạo trước. Tính đúng đắn của hoạt động nạp điện tại 
thời điểm hiện tại được kiểm tra thông qua việc truyền thông giữa chúng. Việc nạp điện 
cho xe điện được quản lý dựa trên lịch nạp điện bằng cách thông báo cho lái xe kết quả 
kiểm tra thông qua màn hình hiển thị của thiết bị truyền thông gắn trên xe. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị khí hóa nguyên liệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị khí hoá dòng đi xuống sử dụng nhiều ống 
được bố trí theo phương thẳng đứng để tạo ra vùng nhiệt phân, vùng oxy hoá phía dưới 
vùng nhiệt phân và vùng khử phía dưới vùng oxy hoá. Hình dạng của các ống này loại 
bỏ được nhu cầu về giới hạn lòng lò mà giới hạn số lượng vật liệu đưa vào tối đa. Ghi lò 
quay và có thể điều chỉnh được theo phương thẳng đứng nằm phía dưới, nhưng không 
được gắn vào, vùng khử của thiết bị khí hoá. 
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(72) KOJIMA Yohei (JP), SUGIMOTO Kiichi (JP), OKAZAKI Takuma (JP), NAKAO 

Kenta (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp nhận dạng ký tự 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp nhận dạng ký tự trong ảnh đối tượng có 
dạng ảnh thang độ xám, trong đó thiết bị nhận dạng ký tự này xác định phạm vi theo 
chiều cao ký tự, nghĩa là phạm vi theo hướng chiều cao của ký tự vuông góc với hướng 
theo chiều rộng của ký tự trong chuỗi ký tự, và phạm vi theo chiều rộng của ký tự trong 
mỗi ký tự có mặt trong chuỗi ký tự. Đối với mỗi ký tự trong chuỗi, thiết bị nhận dạng ký 
tự khi đó sẽ xác định một ứng viên vùng trung tâm ký tự mà có chứa phần trung tâm của 
phạm vi hướng chiều cao của ký tự và vùng trung tâm của ký tự theo phạm vi hướng 
theo chiều rộng của ký tự, và đối với mỗi điểm trong vùng trung tâm ứng viên này, thiết 
bị nhận dạng ký tự sẽ tạo ra một số các vùng ký tự ứng viên có dạng hình chữ nhật sao 
cho đường chéo của mỗi vùng ký tự ứng viên nói trên giao cắt tại điểm đó. Thiết bị nhận 
dạng ký tự thực hiện quy trình nhận dạng ký tự trên phần ảnh tương ứng với mỗi trong 
số các vùng ký tự ứng viên, và do đó thu được kết quả nhận dạng ký tự cho mỗi vùng ký 
tự ứng viên trong mỗi ký tự của chuỗi ký tự, và đối với mỗi ký tự trong chuỗi ký tự, thiết 
bị nhận dạng ký tự sẽ xác định kết quả cuối cùng từ các kết quả nhận dạng cho mỗi 
vùng ký tự ứng viên của ký tự đó. 
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39/395, A61P  35/00, C07K  16/46 
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Staffelseestr. 2, 81477 Munich, Germany 
(72) XIAO, Shouhua (CN), PAN, Zheng (US), WICKRAMASINGHE, Dineli (US), 

JEFFRIES, M., Shawn (US), KING, Chadwick Terence (CA), CHAN, Brian Mingtung 
(CA), KUFER, Peter  (DE), LUTTERBUESE, Ralf (DE) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Cấu trúc kháng thể đa đặc hiệu phân lập được, trình tự axit 

nucleic, vật truyền và tế bào chủ, quy trình sản xuất và kit 
chứa cấu trúc kháng thể này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cấu trúc kháng thể chứa vùng gắn kết thứ nhất của người có khả 
năng gắn kết với CDH19 của người trên bề mặt của tế bào đích và vùng thứ hai có khả 
năng gắn kết với CD3 của người trên bề mặt của tế bào T. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 
đến trình tự axit nucleic mã hóa cấu trúc kháng thể này, vật truyền chứa trình tự axit 
nucleic này và tế bào chủ được biến nạp hoặc chuyển nhiễm bằng vật truyền này. Hơn 
thế nữa, sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất cấu trúc kháng thể theo sáng chế và 
kit chứa cấu trúc kháng thể này.  
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(62) 1-2011-02726   
(22) 11.04.2008 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/US2008/004747    11.04.2008 (87) WO2008/127676 23.10.2008 
(30) 60/923,014         12.04.2007     US 

60/925,400         20.04.2007     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.10.2011 
(71) THOMSON LICENSING  (FR) 

46, Quai A. Le Gallo, F-92100 Boulogne - BilIancourt, France 
(72) PANDIT, Purvin Bibhas  (IN), YIN, Peng (CN), TIAN, Dong (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truy xuất hình viđeo 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị truy xuất hình video, phương pháp này bao 
gồm các bước truy xuất hình video chứa các hình kết hợp thành một hình (826), truy 
xuất thông tin biểu thị cách thức các hình trong hình video truy xuất được kết hợp (806, 
808, 822), giải mã hình video để tạo ra mẫu giải mã của ít nhất một trong số các hình 
(824, 826), và tạo ra thông tin truy xuất và hình video giải mã là đầu ra (824, 826). 
Trong một số quy trình khác, việc định dạng hoặc xử lý thông tin mà biểu thị cách thức 
các hình có trong hình video đơn được kết hợp thành một hình video, và định dạng và xử 
lý mẫu được mã hoá của nhiều hình kết hợp được. 
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(21) 1-2015-03137 (51) 7 A23L  1/16,  1/48 

(22) 24.03.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/JP2014/057984         24.03.2014 (87) WO2014/157035  02.10.2014 
(30) 2013-061790         25.03.2013     JP 
(71) NISSHIN FOODS INC.  (JP) 

25, Kanda-Nishiki-cho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8441 Japan 
(72) YAMAGUCHI, Hitomi (JP), SUGA, Youhei (JP), WATANABE, Takenori (JP), 

MIYA, Youichiro  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất gratin đông lạnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất gratin đông lạnh bao gồm các bước: tạo ra 
mì tươi bằng cách ép bột nhào chứa bột lúa mì cứng ở áp suất từ 100 đến 200kgf/cm2; 
luộc và nấu mì tươi; và sau đó làm đông lạnh mì tươi đã luộc và nấu cùng với nước xốt. 
Để làm bột nhào nêu trên, bột nhào chứa từ 2 đến 6 phần khối lượng protein thực vật 
trên 100 phần khối lượng bột lúa mì cứng thích hợp được sử dụng. Mì tươi cũng thích 
hợp để luộc và nấu để sản lượng sau luộc của mì tươi là nằm trong khoảng từ 190% đến 
250%. 
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Korea 

(72) KIM, Chung Sei (KR), SONG, Kwan Young  (KR), MIN, Kyoung Min  (KR), AN, 
Yeong Duk  (KR) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất độc tố botulinum 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất độc tố botulinum, và cụ thể hơn đến phương 
pháp điều chế độc tố botulinum, phương pháp bao gồm các bước: (a) xử lý mẻ nuôi cấy 
chủng sản xuất độc tố botulinum bằng axit để làm kết tủa độc tố botulinum; (b) bổ sung 
dung dịch đệm vào độc tố botulinum được kết tủa này, tiếp theo xử lý bằng chất ức chế 
proteaza và nucleaza, nhờ đó chiết độc tố botulinum; (c) xử lý độc tố botulinum chiết 
được bằng axit để làm kết tủa độc tố botulinum và hòa tan chất kết tủa này trong dung 
dịch đệm; và (d) tinh chế độc tố botulinum bằng sắc ký trao đổi anion.  
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(71) XYLECO, INC.  (US) 
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(72) MEDOFF, Marshall (US), MASTERMAN, Thomas Craig (US), FINN, Michael W. 
(US), PAPOULIS, Andrew  (US), KORYABKINA, Natalya A. (US) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất sản phẩm từ sinh khối 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất sản phẩm từ sinh khối. Sinh khối (ví dụ, sinh 
khối thực vật, sinh khối động vật, và sinh khối từ nguồn thải đô thị) được xử lý để tạo ra 
các chất trung gian và các sản phẩm hữu dụng, như năng lượng, nhiên liệu, thực phẩm 
hoặc nguyên liệu. 
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(72) TRULASKE, Steven, L., Sr. (US), BROADBENT, John (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp điều khiển máy làm đá 

  (57)     Phương pháp điều khiển máy làm đá có các bước làm đầy hố thu nước của máy làm đá 
bằng nước, đổ nước qua tấm đông lạnh để tạo ra các khối đá, trong khoảng thời gian làm 
lạnh có thể đo ước lượng cho nước, đo xem mức nước trong hố thu nước có giảm không, 
và biểu thị rằng có trục trặc trong máy làm đá nếu trong suốt khoảng thời gian làm lạnh 
đo được, mức nước trong hố thu nước là thay đổi nhiều hơn lượng định trước. 
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Kingdom 

(72) WARD, Stuart Charles (GB), BUTLER, Victoria Anne (GB), OBRESTAD, Torstein 
(NO), TANDE, Terje (NO) 

(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Phương pháp một bước sản xuất nguyên liệu hạt phân bón 

dạng rắn và huyền phù gốc dầu của hạt nguyên liệu chất 
dinh dưỡng vi lượng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp một bước sản xuất nguyên liệu hạt phân bón dạng 
rắn. Trong đó, nguyên liệu hạt phân bón dạng rắn này được phủ chất dinh dưỡng vi 
lượng, dạng hạt rời, không bụi. Phương pháp này bao gồm việc phủ chất lỏng duy nhất 
lên nguyên liệu hạt phân bón dạng rắn ở nhiệt độ môi trường mà không tạo ra các phản 
ứng hóa học hay phản ứng chelat, chất lỏng duy nhất bao gồm huyền phù của một hay 
nhiều nguyên liệu chất dinh dưỡng vi lượng trong dầu. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 
đến huyền phù gốc dầu của hạt nguyên liệu chất dinh dưỡng vi lượng. 
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(30) 2013-039964         28.02.2013     JP 
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Kenji (JP), TANAKA, Hiroaki (JP), YOKOYAMA, Kazuhiro (JP), TAKAMATSU, 
Hajime (JP), KOIKE, Takanori (JP), TSUKAMOTO, Issei (JP) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất 2-axylaminothiazol hoặc muối của nó và dược phẩm 

chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất hữu dụng dùng làm thành phần hoạt tính của dược phẩm 

để điều trị rối loạn chức năng tích luỹ, rối loạn chức năng bài tiết và bệnh đường tiết 
niệu dưới. Các tác giả sáng chế đã phát hiện ra rằng dẫn xuất thiazol được thế pyrazin-2-
cacbonylamino ở vị trí số 2 là hoạt chất điều biến hoạt tính dương thụ thể muscarinic 
M3 mạnh và hữu dụng làm chất phòng ngừa và/hoặc điều trị các bệnh bàng quang hoặc 
đường tiết niệu liên quan đến sự co bàng quang do thụ thể muscarinic M3 gây ra. Do đó, 
sáng chế đề xuất hợp chất 2-axylaminothiazol có công thức sau hoặc muối của nó có thể 
được sử dụng làm hoạt chất phòng ngừa và/hoặc điều trị các bệnh bàng quang hoặc 
đường tiết nệu, liên quan đến sự co bàng quang do thụ thể muscarinic M3 gây ra, ví dụ, 
rối loạn chức năng bài tiết như bàng quang hoạt động kém 

 

 
 
(trong công thức trên, R1 là -(N(-R11)(-R12) hoặc amin vòng được thế tuỳ ý; R11 là C1-6 

alkyl; R12 là C1-6alkyl được thế tuỳ ý hoặc C3-8xycloalkyl được thế tuỳ ý; R2 là aryl được 
thế tuỳ ý, dị vòng thơm đơn vòng được thế tuỳ ý, hoặc dị vòng thơm hai vòng được thế 
tuỳ ý; và R3 là -H, -OH, -O-(C1-6alkyl), hoặc halogen). 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp tương tác với thiết bị làm lạnh bằng thiết bị điện 

tử cầm tay 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp tương tác với thiết bị làm lạnh nhờ sử dụng thiết bị điện 

tử cầm tay, trong đó thiết bị làm lạnh này bao gồm hệ thống làm lạnh bao gồm một hoặc 
nhiều thành phần làm lạnh và bộ điều khiển được làm thích ứng để điều khiển một hoặc 
nhiều thành phần làm lạnh này, và trong đó thiết bị điện tử cầm tay này bao gồm ứng 
dụng để tương tác với bộ điều khiển của thiết bị làm lạnh. Phương pháp này bao gồm 
bước đặt thiết bị điện tử cầm tay vào gần thiết bị làm lạnh, thiết lập kết nối giao tiếp 
không dây giữa thiết bị làm lạnh và thiết bị điện tử cầm tay, và hiển thị thông tin trên 
thiết bị điện tử cầm tay tương ứng với thiết bị làm lạnh mà thiết bị điện tử cầm tay được 
kết nối vào đó. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp cải thiện khả năng sinh trưởng của thực vật, 

phương pháp sản xuất thực vật chuyển gen và thực vật thu 
được từ phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thực vật chuyển gen biểu hiện gen vận chuyển nitrat, có khả năng 
sinh trưởng và hiệu suất sử dụng nitơ được cải thiện, phương pháp sản xuất thực vật này 
và phương pháp cải thiện khả năng sinh trưởng và hiệu suất sử dụng nitơ của thực vật  

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
145 

(11) 45440 
(21) 1-2015-03223 (51) 7 A01N  47/18, A01P  3/00 

(22) 24.02.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/JP2014/054355        24.02.2014 (87) WO2014/136603 12.09.2014 
(30) 2013-042625        05.03.2013    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.09.2015 
(71) NIPPON SODA CO., LTD.  (JP) 

2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8165 Japan 
(72) SAIGA Tomoyuki (JP), KATO Kazushige (JP), WATANABE Shinya (JP), FUKUYO 

Akie (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp phòng trừ nấm sợi gây bệnh cây ngoại trừ vi sinh 

vật nấm noãn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phòng trừ nấm sợi gây bệnh cây ngoại trừ vi sinh vật 

nấm noãn bằng cách sử dụng ít nhất một hợp chất được chọn từ các dẫn xuất 
tetrazoyloxim có công thức (I) và muối của nó. 

 

 
 

Trong công thức (I), X là nhóm C1 đến C6 alkyl hoặc nhóm tương tự, n là số nguyên 
nằm trong khoảng từ 0 đến 5, Y là nhóm C1 đến C6 alkyl, Z là nguyên tử hydro hoặc 
nhóm amino hoặc nhóm tương tự, Q là nguyên tử hydro hoặc nhóm C1 đến C8 alkyl 
hoặc nhóm tương tự, R là nhóm halogen hoặc nhóm C1 đến C6 alkoxy, và m là số 
nguyên nằm trong khoảng từ 0 đến 3. 
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(54) Phương pháp vận hành thiết bị đầu cuối 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp để vận hành thiết bị đầu cuối (10) được tạo cấu hình 
để thiết lập truyền thông dữ liệu khi nhận được yêu cầu thiết lập truyền thông dữ liệu từ 
trạm cơ sở (12) của mạng viễn thông. Theo phương pháp này, trạng thái sử dụng của 
thiết bị đầu cuối (10) được xác định. Trạng thái sử dụng này chỉ báo việc sử dụng hiện 
tại của ít nhất một chức năng hoặc ứng dụng (13) của thiết bị đầu cuối (10). Dựa vào 
trạng thái sử dụng được xác định, tín hiệu không kích hoạt lưu lượng dữ liệu được gửi 
đến trạm cơ sở (12). Tín hiệu không kích hoạt lưu lượng dữ liệu lệnh cho trạm cơ sở 
(12) không được gửi yêu cầu thiết lập truyền thông dữ liệu đến thiết bị đầu cuối (10) 
trong khoảng thời gian định trước. 
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hộp môđun dùng trong các thiết bị lọc nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp môđun sử dụng trong các thiết bị lọc nước để giải phóng một 
lượng ổn định của chất có ích lợi đối với nước từ nguồn của chất có ích lợi dạng rắn đặt 
trong hộp môđun. Hộp môđun có chứa nguồn chất có ích lợi dạng rắn trong các thiết bị 
lọc nước được sử dụng khi áp suất nước đầu vào nằm trong khoảng từ 0,1psig đến 
20psig để giải phóng lượng ổn định của chất có ích lợi vào nước bằng cách đảm bảo 
rằng viên chất (7) có ích lợi không bị ngập nước. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ thống và phương pháp sử dụng cho thẻ trả trước đi kèm với 

thiết bị di động 
  (57)     Sáng chế đề cập tới các hệ thống, thiết bị và phương pháp để tạo ra thẻ trả trước đi kèm 

với thiết bị di động không được cá nhân hóa và không được dập nổi cho người tiêu dùng 
có tài khoản ví di động. Theo một phương án thực hiện, phương pháp này gồm bước 
nhận, bởi máy tính của nhà cung cấp ví, yêu cầu chấp thuận từ thiết bị của đại lý cho thẻ 
trả trước đi kèm với thiết bị di động cho người tiêu dùng. Phương pháp còn gồm các 
bước xác định, bởi máy tính của nhà cung cấp ví, định chế tài chính (financial 
institution - FI) của nhà phát hành được kết hợp với thẻ trả trước đi kèm với thiết bị di 
động; truyền yêu cầu chấp thuận tới bộ xử lý FI của nhà phát hành; nhận tin nhắn chấp 
thuận; và truyền tin nhắn và yêu cầu chấp thuận tới thiết bị di động của người tiêu dùng 
để tạo ra dữ liệu phương pháp chứng thực chủ thẻ (cardholder verification method - 
CVM). Phương pháp cũng gồm bước nhận và xác nhận hợp lệ cho dữ liệu CVM; truyền 
yêu cầu kích hoạt thẻ trả trước đi kèm với thiết bị di động; nhận tin nhắn chứng thực chỉ 
thị việc kích hoạt; và truyền tin nhắn chứng thực việc kích hoạt của thẻ trả trước đi kèm 
với thiết bị di động tới thiết bị di động của người tiêu dùng. 
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(72) ZHI, Xilong (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị nén hình ảnh, thiết bị giải nén hình ảnh và vật ghi đọc 

được bằng máy tính 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị nén hình ảnh (1) bao gồm: bộ phận thu dữ liệu hình ảnh 

(141) để thu dữ liệu hình ảnh; bộ phận chia (143) để chia dữ liệu khối, là một phần của 
dữ liệu hình ảnh, thành các bộ dữ liệu khối con mà bao gồm các phân mảnh của thông 
tin điểm ảnh biểu thị các trị số điểm ảnh của các điểm ảnh trong dữ liệu hình ảnh; và 
các bộ phận nén (15) để nén các bộ dữ liệu khối con từ đó tạo ra dữ liệu khối con được 
nén. Mỗi bộ phận nén (15) bao gồm: bộ phận nhận dạng (151) để nhận dạng trị số nhỏ 
nhất từ các phân mảnh của thông tin điểm ảnh; bộ phận trừ (152) để trừ đi trị số nhỏ 
nhất từ các trị số điểm ảnh trong phân mảnh thông tin trên các điểm ảnh; và bộ phận tạo 
dữ liệu (153) để tạo ra dữ liệu khối con được nén mà bao gồm phân mảnh của thông tin 
điểm ảnh được nén, trong đó các trị số kết quả của các điểm ảnh trong thông tin điểm 
ảnh hợp lệ, là thông tin trên các điểm ảnh có các trị số điểm ảnh khác với trị số đã được 
định trước, sau khi trị số nhỏ nhất được trừ bởi bộ phận trừ (152) được kết hợp với phân 
mảnh của thông tin để nhận dạng các vị trí điểm ảnh của các điểm ảnh có trị số điểm 
ảnh khác nhau, và phân mảnh thông tin biểu thị trị số nhỏ nhất. Ngoài ra, sáng chế còn 
đề cập đến thiết bị giải nén hình ảnh (2) và vật ghi đọc được bằng máy tính. 
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(54) Thiết bị xử lý dữ liệu và phương pháp xử lý dữ liệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý dữ liệu và phương pháp xử lý dữ liệu để giảm chi phí 
và cho phép ghép kênh (CB - Channel Bonding). Thiết bị truyền chia luồng BB (Base - 
dải gốc) là luồng của các khung BB thành các luồng tách bằng cách phân phối các 
khung BB của luồng BB đến các lát dữ liệu. Thao tác chia luồng BB được thực hiện bằng 
cách giới hạn tỷ số tốc độ dữ liệu giữa các tốc độ dữ liệu của các luồng tách. Thiết bị 
thu tái tạo luồng BB gốc từ các luồng tách thu được từ dữ liệu được truyền từ thiết bị 
truyền. Sáng chế có thể áp dụng cho CB như tạo nhóm PLP (Physical Layer Pipe - 
đường truyền lớp vật lý). 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp loại bỏ sắt khỏi bể xử lý sơ bộ chứa chế phẩm xử 

lý sơ bộ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp loại bỏ sắt khỏi bể xử lý sơ bộ chứa chế phẩm xử lý 

sơ bộ bao gồm kim loại nhóm IIIB và/hoặc nhóm IV, phương pháp này bao gồm các 
bước: (a) giảm độ pH của bể xử lý sơ bộ ít nhất là 0,2; (b) bổ sung các ion phosphat vào 
bể xử lý sơ bộ trong bước (a); và (c) tăng độ pH của bể xử lý sơ bộ trong bước (b) ít nhất 
là 0,2. 
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LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống tạo ra chuỗi ảnh trung gian và vật 

ghi đọc được bằng máy tính chứa chương trình máy tính 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp (700) tạo ra chuỗi ảnh trung gian (721) từ ảnh nổi 

(701). ảnh nổi (701) bao gồm ảnh bên trái (101) tương ứng với điểm nhìn bên trái và 
ảnh bên phải (102) tương ứng với điểm nhìn bên phải. Chuỗi ảnh trung gian (721) tương 
ứng với các điểm nhìn liên tiếp trong không gian trong khoảng điểm nhìn mà bao gồm ít 
nhất một trong số điểm nhìn bên trái và điểm nhìn bên phải. Phương pháp (700) bao 
gồm bước xác định (710) điểm nhìn đích (711) trên cơ sở chất lượng ảnh dự đoán của 
chuỗi ảnh trung gian (721) tương ứng với các điểm nhìn liên tiếp trong không gian định 
tâm ở điểm nhìn đích (711), và bước tạo ra (720) chuỗi ảnh trung gian (721) từ ảnh nổi 
(701) đối với các điểm nhìn liên tiếp trong không gian được định tâm ở điểm nhìn đích 
(711). Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến hệ thống tạo ra chuỗi ảnh trung gian và vật 
ghi đọc được bằng máy tính chứa chương trình máy tính. 
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(11) 45448 
(21) 1-2015-03272 (51) 7 A61K  31/47,  31/197, A61P  25/00 

(22) 13.02.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/US2014/016278    13.02.2014 (87) WO2014/127139 21.08.2014 
(30) 61/765,394         15.02.2013     US 

61/911,106         03.12.2013     US 
(71) TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.  (IL) 

5 Basel Street, P.O. Box 3190, 49131 Petach Tikva, Israel 
(72) TARCIC, Nora (IL), BAR-ZOHAR, Dan  (IL), HAYARDENY, Liat  (IL), GILGUN 

SHERKI, Yossi  (IL), GORFINE, Tali  (IL), KNAPPERTZ, Volker (US), SORANI, 
Ella (IL) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Laquinimod để điều trị dạng tiến triển của bệnh xơ cứng rải 

rác  
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất laquinimod dùng để điều trị cho người mắc dạng tiến triển 

của bệnh xơ cứng rải rác. Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm và các gói chứa lượng có 
tác dụng điều trị bệnh của laquinimod để điều trị dạng tiến triển của bệnh xơ cứng rải 
rác. 
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(11) 45449 
(21) 1-2015-03273 (51) 7 G06F  17/30, G11B  27/02 

(22) 28.06.2013 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/US2013/048482     28.06.2013 (87) WO2014/137374 12.09.2014 
(30) 61/775,312          08.03.2013      US 
(71) THOMSON LICENSING   (FR) 

1-5 rue Jeanne d'Arc, F-92130 Issy-les-Moulineaux, France 
(72) Neil VOSS (US), Brian CHASALOW  (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị phân đoạn viđeo 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị để phân mảnh động video thành các đoạn lý 
tưởng để làm cho việc chia sẻ nội dung trở nên dễ dàng. Ví dụ, hệ thống được hướng 
dẫn trong đó video được phân đoạn trong các đoạn 8 giây. Sau đó video kết quả được 
lưu làm nhiều video 8 giây. Sau đó người dùng có thể lựa chọn các đoạn quan tâm và 
hoặc là chia sẻ chúng theo cách riêng lẻ, hoặc là kết hợp chúng thành video dạng tệp để 
chia sẻ. Các đường biên của đoạn có thể được xác định dựa trên các thuộc tính của nội 
dung ngoài việc phân đoạn 8 giây. 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
155 

(11) 45450 
(21) 1-2015-03284 (51) 7 G06K  19/077 

(22) 04.09.2013 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/CN2013/082925      04.09.2013 (87) WO2014/12603 14.08.2014 
(30) 201310048174.0           06.02.2013      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.09.2015 
(71) XIAMEN ELITE ELECTRIC CO., LTD.  (CN) 

2/F, No.48 Guanri Road, Software Park2, Siming District Xiamen City, Fujian 361004, 
China 

(72) LI, Kin Shing (CN), EDDIE, Kwok Yiu Fai (CN), LAN, Xianchun (CN), WANG, 
Zhanqi (CN), ZHAO, Chengwu (CN) 

(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Thẻ nhận dạng thuê bao điện thoại di động dựa trên xác thực 

kỹ thuật số đa kênh để thanh toán di động 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thẻ nhân dạng thuê bao điện thoại di động dựa trên xác thực kỹ 

thuật số đa kênh để thanh toán di động, bao gồm phần thân thẻ và mạch trong thẻ được 
tích hợp trong không gian đa chiều của phần thân thẻ. Mạch trong thẻ bao gồm chip bảo 
mật MCU; một hoặc nhiều chứng nhận xác thực kỹ thuật số được lưu trữ trong chip bảo 
mật MCU, và được trang bị môđun xử lý xác thực chứng nhận kỹ thuật số để tiến hành 
xử lý xác thực chứng nhận kỹ thuật số; mạch trong thẻ còn bao gồm liên kết dữ liệu để 
truyền dữ liệu trong quá trình xác nhận kỹ thuật số; và môđun xử lý xác thực chứng 
nhận kỹ thuật số của chip bảo mật MCU được nối với thiết bị đầu cuối điện thoại di 
động thông qua liên kết dữ liệu, và được kết nối với đơn vị chứng thực thứ ba thông qua 
tài nguyên mạng của thiết bị đầu cuối điện thoại di động theo cách trực tuyến, để thực 
hiện xác thực chứng nhận kỹ thuật số. Thanh toán di động được thực hiện bằng thẻ nhận 
dạng thuê bao điện thoại di động sử dụng thiết bị đầu cuối điện thoại di động không bị 
hạn chế bởi các nhà khai thác viễn thông và các ngân hàng tài chính, nhưng được quản 
lý bởi chính thuê bao, nhờ đó đạt được mục đích của việc thực hiện thanh toán di động 
cho các tiêu dùng khác nhau một cách an toàn, nhanh chóng và thuận tiện. 
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(11) 45451 
(21) 1-2015-03298 (51) 7 G07D  13/00,  11/00 

(22) 08.07.2013 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/CN2013/078971      08.07.2013 (87) WO2014/153900 A1 02.10.2014 
(30) 201310108591.X           29.03.2013      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.09.2015 
(71) GRG BANKING EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 

9 Kelin Road, Science City, Luogang District, Guangzhou, Guangdong 510663, P. R. 
China 

(72) LUO, Panfeng  (CN), TAN, Dong (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu phân phối/tiếp nhận tờ tiền và thiết bị xử lý tờ tiền có 

cơ cấu này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới cơ cấu phân phối/tiếp nhận tờ tiền của thiết bị xử lý tờ tiền có vỏ và 

vách ngăn, vách ngăn này là chi tiết chắn đàn hồi, chi tiết chắn đàn hồi có một đầu được 
cố định so với vỏ và đầu kia là đầu tự do, và chi tiết chắn đàn hồi được bố trí trong hành 
trình đi ra của các tờ tiền. Khi cơ cấu phân phối/tiếp nhận tờ tiền hoạt động, sau khi các 
tờ tiền được đưa ra nhờ cơ cấu vận chuyển phân phối tờ tiền, các tờ tiền rơi lên chi tiết 
chắn đàn hồi, và chi tiết chắn đàn hồi tạo ra lực đỡ cho các tờ tiền. Khi tất cả các tờ tiền 
được đưa ra ngoài, các tờ tiền được đẩy bởi tấm đẩy tờ tiền để tác dụng lực đẩy lên chi 
tiết chắn đàn hồi, và lúc này chi tiết chắn đàn hồi tạo ra trạng thái biến dạng dẻo để làm 
cho các tờ tiền và tấm đẩy tờ tiền đi qua chi tiết chắn đàn hồi cùng nhau nhằm thực hiện 
tiếp các hoạt động sau đó. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập tới thiết bị xử lý tờ tiền có cơ 
cấu phân phối/tiếp nhận tờ tiền này. 
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(11) 45452 
(21) 1-2015-03301 (51) 7 C07D  487/04, A61K  31/519, A61P  

29/00,  35/00 
(22) 11.03.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/EP2014/054621   11.03.2014 (87) WO2014/139970 18.09.2014 
(30) 61/786,842        15.03.2013   US 

13159470.7        15.03.2013   EP 
13197813.2        17.12.2013   EP 

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV  (BE) 
Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium 

(72) PYE, Philip (GB), BEN HAIM, Cyril (FR), CONZA, Matteo (CH), HOUPIS, Ioannis 
Nicolaos (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình và hợp chất trung gian dùng để bào chế thuốc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế hợp chất có công thức (I), (II) dưới đây: 
 

 
                                          (I)                                               
                                                                                             (II) 

 
trong đó R1, R1a, R2a là như được xác định trong bản mô tả, cũng như quy trình điều chế 
các hợp chất trung gian khác hữu ích để tổng hợp các hợp chất từ hợp chất này, đặc biệt 
là các hợp chất hữu ích dùng làm thuốc, ví dụ, các chất ức chế tyrosin kinaza Bruton 
(Btk) như ibrutinib. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình điều chế các hợp chất trung 
gian khác và hợp chất được điều chế bằng quy trình này. 
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(11) 45453 
(21) 1-2015-03308 (51) 7 G06F  3/02 

(22) 12.02.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/KR2014/001155    12.02.2014 (87) WO2014/126385 21.08.2014 
(30) 10-2013-0014927         12.02.2013     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.09.2015 
(75) YANG, GIHO  (KR) 

5F (Yeonnam-dong), 126 Seongmisan-ro, Mapo-gu, Seoul, 121-869, Republic of Korea
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bàn phím thu gọn dùng cho tiếng Việt và phương pháp tạo ra 

bàn phím này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bàn phím thu gọn dùng cho tiếng Việt và phương pháp tạo ra bàn 

phím này. Sáng chế đề xuất bàn phím thu gọn dành cho tiếng Việt có diện tích phím 
rộng hơn diện tích phím của bàn phím thông thường trên bàn phím hẹp, nhờ đó không 
giảm hiệu suất nhập, và đề xuất phương pháp tạo ra bàn phím này. Bàn phím theo sáng 
chế được tạo cấu hình sao cho các phím “f, “j”, “w”, và “z” không được sử dụng trong 
tiếng Việt, bị loại ra khỏi bàn phím QWERTY thông thường; phím “y” được bố trí cùng 
với phím “i” có ý nghĩa ngữ âm giống như phím “y”; phím “p” được bố trí cùng với 
phím “1” dưới phím “p”; và phím “x” được bố trí cùng với phím “v”, để bẩy phím, bẩy 
phím và năm phím được bố trí trên dòng trên cùng, dòng thứ hai và dòng thứ ba, một 
cách tương ứng, trong đó phím “y”, phím “p”, và phím “x” được quy định tương ứng là 
nhập bằng cách ấn phím “i”, phím “l” và phím “v” hai lần, và trong đó “f”,“j”, “w”, “z”, 
“r”, “s” và “x”, mà là các ký tự nhập dấu phụ theo quy tắc IME tiếng Việt, được quy 
định là nhập bằng phím “d”, phím “k”, phím “q”, phím “c”, phím “r”, phím “s” và phím 
“v” (giống như phím “x”) một cách tương ứng. Theo sáng chế, có thể sử dụng diện tích 
phím rộng hơn diện tích phím của bàn phím thông thường trên bàn phím hẹp và nhập 
các phím với số lần gõ phím hầu như bằng với bàn phím QWERTY. 
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(11) 45454 
(21) 1-2015-03333 (51) 7 D04B  1/24, A43B  23/02 

(22) 27.02.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/US2014/018852     27.02.2014 (87) WO2014/134247 04.09.2014 
(30) 13/781,551          28.02.2013      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.09.2015 
(71) NIKE INNOVATE C.V.   (NL) 

One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005-6453, United States of America 
(72) MEIR Adrian  (GB), PODHAJNY Daniel A. (UY), TATLER Daren P.  (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp chế tạo phụ kiện dệt kim dùng cho giày dép với 

lưỡi dệt kim liền khối 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chế tạo phụ kiện dệt kim dùng cho giày dép bao gồm 

bước dệt kim mũ giày với lưỡi dệt kim liền khối trong quá trình thực hiện quy trình dệt 
kim trên máy dệt kim. Quy trình dệt kim tạo ra lưỡi dệt kim liền khối có cấu tạo dệt kim 
liền khối với mũ giày sao cho lưỡi dệt kim liền khối kéo dài qua vùng cổ của phụ kiện 
dệt kim. Lưỡi dệt kim liền khối có thể có các chi tiết nhô lên tạo ra từ cấu tạo dệt kim 
liền khối với lưỡi. 
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(11) 45455 
(21) 1-2015-03334 (51) 7 D04B  1/12 

(22) 27.02.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/US2014/018840     27.02.2014 (87) WO2014/134242 04.09.2014 
(30) 13/781,336          28.02.2013      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.09.2015 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (NL) 

One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005-6453, United States of America 
(72) PODHAJNY Daniel A. (UY) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp dệt kim, phương pháp chế tạo phụ kiện dệt kim 

dùng cho giày dép và phụ kiện dệt kim dùng cho giày dép 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phụ kiện dệt kim dùng cho giày dép có chi tiết chịu kéo cài ngang 

theo phương thẳng đứng. Chi tiết chịu kéo cài ngang theo phương thẳng đứng kéo dài 
dọc theo hướng thẳng đứng hoặc theo góc với hướng của quy trình dệt kim của phụ kiện 
dệt kim. Phương pháp dệt kim phụ kiện dệt kim gồm có việc đặt số lượng các chi tiết 
chịu kéo vào trong chi tiết phụ của phụ kiện dệt kim và cài ngang theo phương thẳng 
đứng chi tiết chịu kéo nhờ sử dụng các kim của máy dệt kim để giữ chi tiết chịu kéo bởi 
các vòng trong khi phần còn lại của phụ kiện dệt kim được tạo ra. Khi phụ kiện dệt kim 
được tạo ra dọc theo hướng nằm ngang trên các kim của máy dệt kim, chi tiết chịu kéo 
cuộn ra khỏi bên trong chi tiết phụ để tạo ra chi tiết chịu kéo cài ngang theo phương 
thẳng đứng. 
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(11) 45456 
(21) 1-2015-03339 (51) 7 F21V 29/00 

(22) 11.09.2015 (43) 25.01.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.09.2015 
(71) Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam  (VN) 
18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 

(72) Bùi Hùng Thắng (VN), Vũ Đình Lãm (VN), Phan Ngọc Minh (VN) 
(54) Bóng đèn led tản nhiệt bằng chất lỏng tự đối lưu 

  (57)     Sáng chế đề xuất bóng đèn led tản nhiệt bằng chất lỏng tự đối lưu, trong đó kết cấu lõi 
đèn led có dạng lưới, do vậy mà không gian đế chất lỏng tự đối lưu sẽ lớn hơn, trở lực 
của khối chất lỏng giảm xuống, chất lỏng trong bóng đèn sẽ dễ dàng di chuyển, qua đó 
nâng cao hiệu quả tản nhiệt của bóng đèn led. Việc nâng cao hiệu quả tản nhiệt cho đèn 
led sẽ góp phần tăng độ bền, kéo dài tuổi thọ cũng như nâng cao hiệu suất phát quang 
cho đèn led. Bằng kết cấu bóng đèn hình bầu dục hoặc hình trụ thì có thể nâng cao diện 
tích bề mặt vỏ của bóng đèn, qua đó nâng cao hơn nữa hiệu quả tản nhiệt cũng như công 
suất của bóng đèn led. 
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(11) 45457 
(21) 1-2015-03348 (51) 7 G03B  35/20,  21/56 

(22) 03.12.2013 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/KR2013/011117     03.12.2013 (87) WO2014/178510 A1 06.11.2014 
(30) 10-2013-0048085          30.04.2013      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.09.2015 
(71) CJ CGV CO., LTD.  (KR) 

10th, 434, World cup buk-ro, Mapo-gu, Seoul 121-835, Republic of Korea 
(72) KIM, Hwan Chul (KR), KANG, Su Ryeon (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống biểu diễn có môi trường đa trình chiếu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống biểu diễn có môi trường đa trình chiếu bao gồm sân khấu 
được lắp đặt cho buổi biểu diễn và nhiều bề mặt chiếu được bố trí xung quanh sân khấu 
và được bố trí sao cho không song song với nhau, trong đó các hình ảnh đồng bộ được 
chiếu lên nhiều bề mặt chiếu. 
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(11) 45458 
(21) 1-2015-03351 (51) 7 C07D  487/04, A61K  31/519, A61P  

11/00,  17/00,  19/00,  31/12,  35/00 
(22) 14.03.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/GB2014/050770    14.03.2014 (87) WO2014/140597 18.09.2014 
(30) 13275070.4         15.03.2013     EP 

13193372.3         18.11.2013     EP 
(71) RESPIVERT LIMITED  (GB) 

50-100 Holmers Farm Way, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 4EG, United 
Kingdom 

(72) ONIONS, Stuart Thomas (GB), COPMANS, Alex Herman (BE), BROECKX, Rudy 
Laurent Maria (BE), MITH, Alun John (GB), TADDEI, David Michel Adrien  (GB) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất ức chế phosphoinositit 3-kinaza (PI3K), quy trình điều 

chế và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) 

 

 
(I) 

 
và các hợp chất tương tự, và dược phẩm chứa chúng để điều trị bệnh, ví dụ, để điều trị 
các bệnh viêm, cụ thể là bệnh viêm đường hô hấp. Sáng chế còn đề cập đến quy trình 
điều chế các hợp chất này. 
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(11) 45459 
(21) 1-2015-03354 (51) 7 C09D  133/14 

(22) 10.03.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/EP2014/054518    10.03.2014 (87) WO2014/139907 18.09.2014 
(30) 61/777,415         12.03.2013     US 

13168831.9         23.05.2013     EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.09.2015 
(71) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.  (NL) 

Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, the Netherlands 
(72) CRAUN, Gary Pierce  (US), POMPIGNANO, Gary Charles (US) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm tạo lớp phủ đóng rắn được bởi sự bức xạ, phương 

pháp phủ lớp nền và lớp nền được phủ bằng chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tạo lớp phủ đóng rắn được bởi sự bức xạ. Theo một số 

phương án, các chế phẩm tạo lớp phủ được sử dụng để phủ lên lớp nền như các vật liệu 
đóng gói và các vật liệu tương tự dùng để bảo quản thực phẩm và đồ uống. Các chế 
phẩm tạo lớp phủ có thể chứa polyete polyol chức (met)acrylat được điều chế bằng cách 
cho dầu thực vật được epoxy hóa tác dụng với hợp chất axit phosphoric để tạo thành 
epoxy phosphat, và cho epoxy phosphat tác dụng với (met)acrylat chức hydroxyl với sự 
có mặt của chất xúc tác axit để tạo thành polyete polyol chức (met)acrylat. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp tạo lớp phủ lên lớp nền và lớp nền được 
phủ bằng chế phẩm này. 
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(11) 45460 
(21) 1-2015-03358 (51) 7 C09J  167/02, C09D  201/06,  167/02

(22) 14.03.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/EP2014/055046    14.03.2014 (87) WO2014/140232 18.09.2014 
(30) 61/790,805         15.03.2013     US 

13178513.1         30.07.2013     EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.09.2015 
(71) 1. AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.  (NL) 

Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, the Netherlands 
2. SI GROUP, INC.   (US) 
2750 Balltown Road, Schenectady, New York 12309 United States of America  

(72) BODE, Daniel  (US), BANACH, Timothy Edward  (US), ROBIDEAU, Gary Joseph  
(US), HOWARD, Leigh Scott  (US), CRAUN, Gary Pierce  (US), STELLA, Guy John  
(US) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm phủ chứa polyme chức hydroxyl phenyl, phương 

pháp phủ chế phẩm lên vật nền và vật nền được phủ bằng chế 
phẩm phủ này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm phủ. Trong một số phương án, chế phẩm phủ được sử 
dụng để phủ vật nền như vật liệu đóng gói và các vật liệu tương tự dùng để bảo quản 
thực phẩm và đồ uống. Chế phẩm phủ có thể được điều chế từ polyme có nhóm chức 
hydroxyl phenyl, chất liên kết ngang phenol và dung môi không nước, trong đó polyme 
có nhóm chức hydroxyl phenyl được điều chế bằng cách sử dụng hợp chất axit phenol 
stearic, và trong đó chỉ số axit của polyme có nhóm chức hydroxyl phenyl nhỏ hơn 30 
mg KOH /nhựa. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến vật nền được phủ bằng chế phẩm phủ này. 
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(11) 45461 
(21) 1-2015-03362 (51) 7 C07D  487/08, A61K  31/407, A61P  

25/00, C07D  519/00 
(22) 12.03.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/US2014/024322    12.03.2014 (87) WO2014/159591 A1 02.10.2014 
(30) 61/780,428         13.03.2013     US 
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV  (BE) 

Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium 
(72) COATE, Heather R. (US), DVORAK, Curt A. (US), FITZGERALD, Anne E. (US), 

LEBOLD; Terry P. (CA), PREVILLE, Cathy (CA), SHIREMAN, Brock T. (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất 7-azabixyclo được thế và dược phẩm chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I: 
 

 
 
trong đó vòng A là phenyl, naphtalenyl, pyridyl, quinolinyl, isoquinolinyl, 
imidazopyridyl, furanyl, thiazolyl, isoxazolyl, pyrazolyl, imidazothiazolyl, 
benzimidazolyl, hoặc indazolyl; R1 là nguyên tử H, alkyl, alkoxy, hydroxyalkylen, OH, 
halo, phenyl, triazoyl, oxazolyl, isoxazolyl, pyridyl, pyrimidinyl, pyrazinyl, pyridazinyl, 
piperazinyl, pyrazolyl, oxadiazolyl, pyrolidinyl, thiophenyl, morpholinyl, hoặc 
dialkylamino; R2 là nguyên tử H, alkyl, alkoxy, hydroxyalkylen, hoặc halo; Z là NH, N-
alkyl, hoặc nguyên tử O; R5 là pyridyl, pyrimidinyl, pyrazinyl, pyridazinyl, 
quinazolinyl, quinoxalinyl, pyrazolyl, benzoxazolyl, imidazopyrazinyl, 
triazolopyrazinyl, tùy ý được thế bằng một hoặc hai phần tử thế độc lập được chọn từ 
nhóm bao gồm alkyl, alkoxy, hoặc halo; và n là 0 hoặc 1. Sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp điều chế hợp chất có công thức I và dược phẩm chứa hợp chất này. 
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(11) 45462 
(21) 1-2015-03377 (51) 7 G02B  1/04, G02C  7/02, G02B  1/10 

(22) 27.02.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/JP2014/054971         27.02.2014 (87) WO2014/133111 A1 04.09.2014 
(30) 2013-036694         27.02.2013     JP 

2013-258501         13.12.2013     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.09.2015 
(71) MITSUI CHEMICALS, INC.  (JP) 

5-2, Higashi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-7117 Japan 
(72) HASHIMOTO Toshiya  (JP), KAKINUMA Naoyuki  (JP), KOJIMA Kouya  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật liệu quang học, chế phẩm dùng cho vật liệu quang học và 

phương pháp sản xuất vật liệu quang học 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu quang học chứa một hoặc nhiều loại chất hấp thụ tia tử 

ngoại (a) có đỉnh hấp thụ lớn nhất nằm trong khoảng lớn hơn hoặc bằng 350nm và nhỏ 
hơn hoặc bằng 370nm, trong đó sự truyền ánh sáng của vật liệu quang học có độ dày 
2mm thỏa mãn các đặc tính từ (1) đến (3) sau đây, 
(1) hệ số truyền qua của ánh sáng có bước sóng 410nm là nhỏ hơn hoặc bằng 10%, 
(2) hệ số truyền qua của ánh sáng ở bước sóng 420nm là nhỏ hơn hoặc bằng 70%, và 
(3) hệ số truyền qua của ánh sáng ở bước sóng 440nm là lớn hơn hoặc bằng 80%. 
Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm dùng cho vật liệu quang học và phương pháp sản 
xuất vật liệu quang học. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến kính mắt làm bằng chất 
dẻo, sản phẩm đúc, màng và vật liệu phủ. 
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(11) 45463 
(21) 1-2015-03385 (51) 7 C07D  307/82 

(22) 12.03.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/US2014/024920     12.03.2014 (87) WO2014/186035 20.11.2014 
(30) 61/782,841          14.03.2013      US 
(71) CURADEV PHARMA PRIVATE LTD.  (IN) 

B 87, Sector 83, Noida 201305, India 
(72) BANERJEE, Monali (IN), MIDDYA, Sandip (IN), SHRIVASTAVA, Ritesh (IN), 

RAINA, Sushil (IN), SURYA, Arjun (IN), YADAV, Dharmendra B. (IN), YADAV, 
Veejendra K. (IN), KAPOOR, Kamal Kishore (IN), VENKATESAN, Aranapakam 
(US), SMITH, Roger A. (US), THOMPSON, Scott K. (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất ức chế con đường kynurenin, chế phẩm chứa hợp chất này 

và phương pháp điều chế nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế chất ức chế indoleamin 2,3-dioxygenaza-1 và/hoặc indoleamin 

2,3-dioxygenaza-2 và/hoặc tryptophan 2,3-dioxygenaza, chất chuyển hóa của nó, và 
muối dược dụng hoặc tiền dược chất của nó. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp điều 
chế các hợp chất này. Lượng hữu hiệu có tác dụng điều trị bệnh của một hoặc nhiều hợp 
chất có công thức (I) là hữu dụng trong việc điều trị bệnh do sự rối loạn điều hòa con 
đường kynurenin. Hợp chất có công thức (I) tác động bằng cách ức chế hoạt tính enzym 
hoặc sự biểu hiện của indoleamin 2,3-dioxygenaza-1 và/hoặc indoleamin 2,3- 
dioxygenaza-2 vμ/hoÆc tryptophan 2,3-dioxygenaza. 
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(11) 45464 
(21) 1-2015-03387 (51) 7 C10L  3/10, B01D  53/02,  53/04, 

B01J  20/28,  20/34, C01B  31/10, 
C07C  7/12,  9/04 

(22) 27.02.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/JP2014/054844         27.02.2014 (87) WO2014/136645 12.09.2014 
(30) 2013-041898         04.03.2013      JP 
(71) OSAKA GAS CO., LTD.  (JP) 

1-2, Hiranomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 5410046, Japan 
(72) KAWASHIMA Shota (JP), UTAKI Takahisa (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp làm giàu khí mêtan 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp làm giàu khí mêtan, trong đó nồng độ khí mêtan được 
nâng cao khi khí mêtan được làm giàu bằng phương pháp PSA (Pressure Swing 
Adsorption: hấp phụ áp suất chuyển đổi). Trong trường hợp các tháp hấp phụ (A1 đến 
A4) được nạp đầy chất hấp phụ (A11 đến A41) nhằm hấp phụ khí mêtan trong khí mỏ 
than và thực hiện chu trình PSA, đối với mỗi tháp hấp phụ (A1 đến A4), một số trạng 
thái áp suất khác nhau của áp suất bên trong tháp hấp phụ (A1 đến A4) được thiết lập 
như trạng thái áp suất trung gian, như bước cân bằng áp suất ban đầu (giảm áp), bước 
cân bằng áp suất (giảm áp) được thực hiện nhằm truyền khí ga trong một trong số các 
tháp hấp phụ (A1 đến A4) sang trạng thái áp suất trung gian của phía có áp cao, và bước 
cân bằng áp suất cuối cùng (giảm áp) nhằm truyền khí ga trong một trong số các tháp 
hấp phụ (A1 đến A4) sang trạng thái suất trung gian của phía có áp suất thấp được thực 
hiện. 
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(11) 45465 
(21) 1-2015-03409 (51) 7 H04N  7/36 

(62) 1-2013-02153   
(22) 13.12.2011 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/KR2011/009562    13.12.2011 (87) WO2012/081879 21.06.2012 
(30) 10-2010-0127663         14.12.2010     KR 

10-2011-0064312          30.06.2011     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.09.2015 
(71) M&K HOLDINGS INC.  (KR) 

3rd Floor, Kisan Building, 67 25-gil Seocho-daero, Seocho-gu, Seoul, 137-835, 
Republic of Korea 

(72) OH, Soo Mi (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(54) Thiết bị giải mã hình ảnh động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị giải mã hình ảnh động bao gồm: bộ lượng tử hóa ngược/bộ 
biến đổi ngược tạo ra khối dữ liệu dư bằng cách biến đổi ngược khối biến đổi; bộ dự 
đoán liên cấu trúc tạo ra khối dự đoán dựa trên thông tin vectơ chuyển động; bộ cộng 
tạo ra khối khôi phục bằng cách sử dụng khối dữ liệu dư và khối dự đoán. Khi khối dự 
đoán được mã hóa ở chế độ dự bị, bộ dự đoán liên cấu trúc khôi phục lại thông tin 
chuyển động của khối hiện thời bằng cách sử dụng ứng viên dự bị theo không gian hoặc 
thời gian sẵn có và tạo ra khối dự đoán của khối hiện thời bằng cách sử dụng thông tin 

chuyển động. ứng viên dự bị theo thời gian bao gồm chỉ số hình ảnh tham chiếu và 
vectơ chuyển động, chỉ số hình ảnh tham chiếu của ứng viên dự bị theo thời gian được 
thiết đặt là 0, và vectơ chuyển động của ứng viên dự bị theo thời gian là vectơ chuyển 
động của ứng viên dự bị theo thời gian trong hình ảnh ứng viên dự bị theo thời gian. 
Khối dự đoán được thiết đặt như là một khối khôi phục. Vì vậy, vectơ chuyển động được 
mã hóa một cách hiệu quả nhờ việc sử dụng các ứng viên vectơ chuyển động theo không 
gian và thời gian được khôi phục một cách chính xác và giảm bớt độ phức tạp của bộ 
giải mã. 
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(62) 1-2013-02153   
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(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(54) Thiết bị giải mã hình ảnh động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị giải mã hình ảnh động bao gồm: bộ lượng tử hóa ngược/bộ 
biến đổi ngược tạo ra khối dự báo của khối hiện thời dựa trên thông tin vectơ chuyển 
động; bộ cộng tạo ra khối khôi phục bằng cách sử dụng khối dữ liệu dư và khối dự đoán. 
Khi khối dự đoán được mã hóa ở chế độ kết hợp, bộ dự đoán liên cấu trúc khôi phục lại 
thông tin chuyển động của khối hiện thời bằng cách sử dụng ứng viên dự bị theo không 

gian hoặc thời gian sẵn có. ứng viên kết hợp theo thời gian bao gồm chỉ số hình ảnh 
tham chiếu và vectơ chuyển động, chỉ số hình ảnh tham chiếu của ứng viên kết hợp theo 
thời gian được thiết đặt là 0, và vectơ chuyển động của ứng viên kết hợp theo thời gian 
là vectơ chuyển động của ứng viên kết hợp theo thời gian trong hình ảnh ứng viên kết 
hợp theo thời gian. Khi khối lượng tử hóa có kích thước lớn hơn kích thước định trước, 
chuỗi hệ số lượng tử hóa được tạo ra bằng cách quét nhiều tập con thu được bằng cách 
chia tách khối lượng tử hóa, và mẫu quét để quét nhiều tập con này tương tự với mẫu 
quét để quét các hệ số lượng tử hóa của mỗi tập con. 
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3rd Floor, Kisan Building, 67 25-gil Seocho-daero, Seocho-gu, Seoul, 137-835, 
Republic of Korea 

(72) OH, Soo Mi (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(54) Thiết bị giải mã hình ảnh động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị giải mã hình ảnh động bao gồm: bộ giải mã entropy được 
cấu hình để khôi phục chuỗi hệ số lượng tử hóa; bộ lượng tử hóa ngược/bộ biến đổi 
ngược được cấu hình để tạo ra khối dữ liệu dư; bộ dự đoán liên cấu trúc được cấu hình 
để tạo ra khối dự đoán của khối hiện thời dựa theo thông tin vectơ chuyển động. Khi 
khối dự đoán được mã hóa ở chế độ dự bị, thông tin chuyển động của khối hiện thời 
được khôi phục sử dụng ứng viên dự bị theo không gian hoặc thời gian sẵn có và khối dự 

đoán của khối hiện thời được tạo ra bằng cách sử dụng thông tin chuyển động. ứng viên 
dự bị theo thời gian bao gồm chỉ số hình ảnh tham chiếu và vectơ chuyển động, chỉ số 
hình ảnh tham chiếu của ứng viên dự bị theo thời gian được thiết đặt là 0, và vectơ 
chuyển động của ứng viên dự bị theo thời gian là vectơ chuyển động của ứng viên dự bị 
theo thời gian trong hình ảnh của ứng viên dự bị theo thời gian. Mầu quét để quét ngược 
nhiều tập con tương tự như mẫu quét để quét ngược các hệ số của mỗi tập con, và kích 
thước bước lượng tử hóa được tạo ra bằng cách cộng phần tử dự đoán kích thước bước 
lượng tử hóa và phần tử dự đoán kích thước bước lượng tử hóa còn lại. 
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(72) OH, Soo Mi (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(54) Thiết bị giải mã hình ảnh động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị thiết bị giải mã hình ảnh động bao gồm: bộ giải mã entropy 
khôi phục chuỗi hệ số lượng tử hóa từ dòng bit; bộ lượng tử hóa ngược/bộ biến đổi 
ngược tạo ra khối lượng tử hóa bằng cách quét ngược chuỗi hệ số lượng tử hóa trong bộ 
tập con khi kích thước của đơn vị biến đổi lớn hơn 4x4 và tạo ra khối dữ liệu dư; bộ dự 
đoán liên cấu trúc tạo ra khối dự đoán của khối hiện thời dựa trên thông tin vectơ 
chuyển động. Khi khối dự đoán được mã hóa ở chế độ kết hợp, thông tin chuyển động 
của khối hiện thời được khôi phục sử dụng ứng viên dự bị theo không gian hoặc thời 

gian sẵn có và khối dự đoán được tạo ra sử dụng thông tin chuyển động. ứng viên kết 
hợp theo thời gian bao gồm chỉ số hình ảnh tham chiếu và vectơ chuyển động, chỉ số 
hình ảnh tham chiếu của ứng viên kết hợp theo thời gian được thiết đặt là 0, và vectơ 
chuyển động của ứng viên kết hợp theo thời gian là vectơ chuyển động của ứng viên kết 
hợp theo thời gian trong hình ảnh của ứng viên kết hợp theo thời gian. Mầu quét để quét 
ngược nhiều tập con tương tự như mẫu quét để quét ngược các hệ số của mỗi tập con. 
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(72) TAKEUCHI, Jun (JP), ITADANI, Satoshi (JP), HASHIMURA, Kazuya (JP), IKURA, 

Masahiro (JP), HIGASHINO, Masato (JP), YASUHIRO, Tetsuya (JP), NAGAURA, 
Takeshi (JP) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất có hoạt tính ức chế kinaza thụ thể tropomyosin 

(Trk), dược phẩm và thuốc chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có hoạt tính ức chế Trk (Tropomyosin Receptor Kinase - 

kinaza thụ thể tropomyosin) có công thức chung (I) dưới đây, thuốc và dược phẩm chứa 
hợp chất này làm hoạt chất để ngăn ngừa và/hoặc điều trị bệnh liên quan đến Trk như 
đau, ngứa, rối loạn đường tiết niệu dưới, bệnh hen, bệnh viêm mũi dị ứng, bệnh viêm 
ruột, bệnh Chagas và các bệnh tương tự khác. Cụ thể, hợp chất theo sáng chế có công 
thức chung (I): 

 

 
 
trong đó tất cả các ký hiệu là như được xác định trong bản mô tả sáng chế. 
Sáng chế cũng đề cập đến muối của hợp chất có công thức chung (I), N-oxit của chúng, 
solvat của chúng hoặc tiền dược chất của chúng. Muối, N-oxit, solvat hoặc tiền dược 
chất này cũng có hoạt tính ức chế Trk, do đó có thể được sử dụng để ngăn ngừa và/hoặc 
điều trị chứng đau, ngứa, rối loạn đường tiết niệu dưới, bệnh hen, bệnh viêm mũi dị ứng, 
bệnh viêm ruột, bệnh Chagas và các bệnh tương tự khác. 
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(86) PCT/JP2014/053593         17.02.2014 (87) WO2014/126232 21.08.2014 
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(72) ISHIZU, Hideaki (JP), MIYAMOTO, Tomoyuki (JP), HARA, Masazumi (JP) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Máy phân loại hạt kiểu quang học 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy phân loại hạt kiểu quang học có phương tiện xác định chứa 
phần tạo ra dữ liệu phân phối màu ba chiều tạo ra dữ liệu về thành phần chiều dài bước 
sóng của ánh sáng R, ánh sáng G, và ánh sáng B từ hạt trong không gian màu ba chiều, 
phần tạo ra mặt phân chia khoảng cách Mahalanobis phân chia dữ liệu thành khu vực 
nhóm hạt phù hợp và khu vực nhóm hạt không phù hợp, phần tạo ra mặt phân chia 
khoảng cách Euclidean xác định vị trí trọng tâm của khu vực nhóm hạt phù hợp và vị trí 
trọng tâm của khu vực nhóm hạt không phù hợp để thiết lập mặt phân chia cho phép các 
vị trí trọng tâm nằm tại khoảng cách dài nhất với nhau, phần chuyển đổi dữ liệu hai 
chiều chuyển đổi thành dữ liệu màu hai chiều bằng cách sử dụng đường giao nhau giữa 
các mặt phân chia, và phần thiết lập giới hạn tạo ra khu vực kín bằng cách chỉnh vừa 
hình elip tương đương quán tính với khu vực nhóm hạt không phù hợp trên dữ liệu phân 
phối màu hai chiều và thiết lập giới hạn trong khu vực kín.  
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3-51 King Street, Dandenong, Victoria 3175, Australia 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) Quy trình và hệ thống sản xuất nước muối natri clorua 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất nước muối natri clorua. Quy trình này bao gồm 
các bước: (a) lọc nano nước tiếp liệu chứa natri clorua hòa tan để sản xuất phần thấm 
qua và phần bị giữ lại, trong đó phần bị giữ lại bao gồm ít nhất 85% kim loại hóa trị hai 
bất kỳ từ nước tiếp liệu; và (b) tinh chế phần thấm qua để sản xuất nước muối natri 
clorua thích hợp để sử dụng trong nhà máy sản xuất natri hydroxit có thùng điện phân 
xút-clo với màng bán thấm, trong đó công đoạn (b) gồm điện thẩm tách phần thấm qua 
để sản xuất dung dịch đậm đặc có nồng độ tổng muối cao hơn và phần ion hóa trị hai 
nhỏ hơn so với phần thấm qua và dịch loãng gồm nước và các ion hóa trị hai tách ra từ 
phần thấm qua. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến hệ thống sản xuất nước muối natri 
clorua. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất pyridin, quy trình điều chế và dược phẩm chứa nó 
(57) Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I): 

 

 
 

trong đó, A, R1, R2, R3, R4 là như được xác định trong bản mô tả. Hợp chất theo sáng 
chế có thể được sử dụng để làm thuốc. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Nguồn canxi sulfat chứa lượng lớn hemihydrat và phương 

pháp đưa nguồn canxi sulfat này vào clinke  
  (57)     Sáng chế đề cập đến nguồn canxi sulfat chứa lượng lớn hemihydrat, được tách nước 

bằng cách dùng khoảng nhiệt độ cụ thể để đạt được hiệu suất cao hơn. Ngoài ra, sáng 
chế còn đề cập đến phương pháp đưa nguồn canxi sulfat chứa lượng lớn hemihydrat ở 
dạng đã được nghiền vào clinke nghiền bao gồm xi măng, làm thành phần chính cho sự 
hoạt hoá và tối ưu hoá một cách ổn định. 

 
 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
179 

(11) 45474 
(21) 1-2015-03453 (51) 7 H04W  72/04,  76/04 

(22) 04.12.2013 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/EP2013/075499    04.12.2013 (87) WO2014/146736 25.09.2014 
(30) 13160199.9         20.03.2013     EP 
(71) PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA  (US) 

20000 Mariner Avenue, Suite 200 Torrance, CA 90503 (US) 
(72) LOEHR, Joachim (DE), SUZUKI, Hidetoshi (JP), BASU MALLICK, Prateek (DE) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Thiết bị và phương pháp truyền báo cáo thông tin trạng thái 

kênh/ký hiệu tham chiếu thăm dò (CSI/SRS) từ trạm di động tới 
trạm gốc trong hệ thống truyền thông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền báo cáo chất lượng kênh định kỳ (CSI) và/hoặc 
ký hiệu tham chiếu thăm dò (SRS) từ thiết bị người dùng (UE) tới nút B E-UTRAN 
(eNodeB). Để tránh giải mã hai lần tại eNodeB trong các pha chuyển tiếp, hoạt động xác 
định của UE được xác định bởi sáng chế, theo đó eNodeB có thể xác định rõ ràng liệu 
UE sẽ truyền thông tin trạng thái kênh/ký hiệu tham chiếu thăm dò CSI/SRS hay không. 
Theo một phương án, việc cấp phép liên kết lên (UL) và/hoặc việc gán liên kết xuống 
(DL) được nhận cho đến và bao gồm cả khung thứ cấp N-4 chỉ được xem xét; cấp phép 
UL và/hoặc việc gán DL được nhận bởi UE sau khi khung thứ cấp N-4 bị loại bỏ để xác 
định. Ngoài ra, bộ đếm giờ liên quan đến sự tiếp nhận gián đoạn (DRX) ở khung thứ cấp 
N-4 được xem xét để xác định. Trong phương án thứ hai, c ác phần tử điều khiển điều 
khiển truy nhập phương tiện chu kỳ tiếp nhận gián đoạn DRX MAC từ eNodeB, chỉ dẫn 
UE để nhập DRX, nghĩa là trở nên không hoạt động, chỉ được xem xét để xác định nếu 
chúng được nhận trước khung thứ cấp N-4, nghĩa là cho đến khung thứ cấp N-(4+k) và 
bao gồm cả khung thứ cấp N-(4+k). 
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(11) 45475 
(21) 1-2015-03466 (51) 7 E01C 5/08, 15/00, E04B 1/04 

(22) 21.09.2015 (43) 25.01.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.09.2015 
(71) Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT 

(BUSADCO)  (VN) 
Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(54) Tấm lắp ghép chống xói 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm lắp ghép chống xói bao gồm sáu phần: bản mặt, chân quỳ, gân 
giảm sóng, lỗ tiêu áp, mối nối và gân tăng cường độ cứng. Mỗi tấm lắp ghép chống xói 
theo sáng chế được đúc liền khối thành từng tấm bê tông có chiều dài từ 1 m đến 3 m, 
chiều dày thành bê tông từ 4 cm đến 10 cm, trên bề mặt tấm bố trí các lỗ tiêu áp, số 
lượng, hình dáng và khoảng cách các lỗ tiêu áp tùy theo yêu cầu kỹ thuật sẽ có tính toán 
cụ thể. Các tấm được ghép nối với nhau bằng các loại mối nối (như: mối nối âm dương, 
mối nối đầu loe, mối nối mộng vát, mối nối xếp ngàm) giúp định vị hai cấu kiện lại với 
nhau, khe mối nối được chèn bằng vữa xi măng mác cao, sika hoặc sợi đay tẩm bitum 
để thuận tiện cho việc lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng. Các tấm lắp ghép chống xói theo 
sáng chế được cấu tạo bằng bê tông cốt thép hoặc bê tông cốt sợi thành mỏng đúc sẵn 
(cốt sợi ở đây được chọn trong các loại sau: sợi polypropylen, cốt sợi thủy tinh (Glass 
Fiber Reinforced Polymer (GFRP)), cốt sợi thép và các loại sợi tổng hợp khác thay thế 
cho cốt thép dùng trong bê tông). 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
181 

(11) 45476 
(21) 1-2015-03480 (51) 7 G03B  35/20,  21/56 

(22) 28.11.2013 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/KR2013/010896    28.11.2013 (87) WO2014/178509 A1 06.11.2014 
(30) 10-2013-0048087         30.04.2013     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.09.2015 
(71) CJ CGV CO., LTD.  (KR) 

10th, 434, World cup buk-ro, Mapo-gu, Seoul 121-835, Republic of Korea 
(72) KIM, Hwan Chul (KR), KANG, Su Ryeon (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống đa chiếu dùng để mở rộng yếu tố trực quan của hình 

ảnh chính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống đa chiếu dùng để mở rộng yếu tố trực quan của hình ảnh 

chính, hệ thống này bao gồm bề mặt chiếu chính trên đó hình ảnh chính được tái tạo và 
bề mặt chiếu phụ được bố trí xung quanh bề mặt chiếu chính, trong đó yếu tố trực quan 
liên quan đến hình ảnh chính được hiển thị trên bề mặt chiếu phụ. 
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(11) 45477 
(21) 1-2015-03481 (51) 7 G03B  35/20,  21/56 

(22) 03.12.2013 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/KR2013/011120     03.12.2013 (87) WO2014/178511 A1 06.11.2014 
(30) 10-2013-0048088          30.04.2013      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.09.2015 
(71) CJ CGV CO., LTD.  (KR) 

10th, 434, World cup buk-ro, Mapo-gu, Seoul 121-835, Republic of Korea 
(72) KIM, Hwan Chul (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống đa chiếu có bề mặt chiếu làm bằng vật liệu không 

phải dạng rắn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống đa chiếu bao gồm nhiều bề mặt chiếu được bố trí trong 

một rạp chiếu duy nhất sao cho không song song với nhau, trong đó nhiều bề mặt chiếu 
có thể bao gồm bề mặt chiếu làm bằng vật liệu không phải dạng rắn. 
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(11) 45478 
(21) 1-2015-03500 (51) 7 C07K  16/22,  16/26 

(22) 14.03.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/US2014/028646    14.03.2014 (87) WO2014/144299 18.09.2014 
(30) 61/794,964         15.03.2013     US 
(71) ABBVIE INC.  (US) 

1 North Waukegan Road, North Chicago, Illinois 60064, United States of America 
(72) GHAYUR, Tariq (US), GOODREAU, Carrie (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Protein gắn kết đặc hiệu kép được định hướng kháng TNF 

alpha và dược phẩm chứa protein này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến protein gắn kết đặc hiệu kép được định hướng kháng TNF, protein 

này gắn kết đa đặc hiệu với TNF, IL-13, PEG2 và/hoặc NGF. Ngoài ra, sáng chế còn 

đề cập đến phương pháp sản xuất kháng thể và dược phẩm chứa protein này để ngăn 
ngừa, chẩn đoán và/hoặc điều trị bệnh. 
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(11) 45479 
(21) 1-2015-03501 (51) 7 C12N  7/01, A61P  31/04 

(22) 24.02.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/KR2014/001477     24.02.2014 (87) WO2014/133290 04.09.2014 
(30) 10-2013-0021497           27.02.2013      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.09.2015 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  (KR) 

CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 100-400, Korea 
(72) SHIN, Eun Mi (KR), BAE, Gi Duk (KR), KIM, Jae Won (KR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thể thực khuẩn và chế phẩm diệt khuẩn chứa thể thực khuẩn 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thể thực khuẩn CJ19 (KCCM11361P). Ngoài ra, sáng chế còn đề 

xuất chế phẩm diệt khuẩn chứa thể thực khuẩn CJ19 (KCCM11361P) làm hoạt chất.  
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(11) 45480 
(21) 1-2015-03513 (51) 7 A01K  63/04, F16H  57/02,  1/20 

(22) 08.11.2013 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/CN2013/086724     08.11.2013 (87) WO2014/134924 12.09.2014 
(30) 201310069105.8          05.03.2013      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.12.2015 
(71) ZHEJIANG FORDY MACHINERY CO., LTD.  (CN) 

Industrial Zone, Jinqing Town, Luqiao District, Taizhou City, 318058, Zhejiang, China
(72) WU, Weiguo (CN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Thiết bị sục khí oxy bằng cách tạo sóng và phương pháp sản 

xuất phao của thiết bị sục khí oxy bằng cách tạo sóng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị sục khí oxy bằng cách tạo sóng, bao gồm: động cơ (12), 

máy giảm áp (20), phao (1), các mái chèo (19) và thanh cố định (15). Động cơ (12) là 
động cơ thẳng đứng và được đặt thẳng trên máy giảm áp (20). Máy giảm áp (20) bao 
gồm hộp (45), bánh răng giảm áp, vòng bi và trục ngoài (36), trong đó hộp có thể được 
chia thành hộp dưới (50) và hộp trên (51), có không ít hơn 2 rãnh bán nguyệt (60) trên 
thanh cố định (15) có thể được lắp trên cả hai mặt của hộp dưới (50) và hộp trên (51) tại 
giữa vị trí nối. Các mặt bích bổ trợ (61) được đặt trên cả hai mặt của rãnh bán nguyệt 
(60). Thanh cố định (15) được lắp trên lỗ hổng tròn mà được hình thành nhờ rãnh bán 
nguyệt (60) của hộp trên và hộp dưới. Khoang chứa vòng bi (59) của trục ngoài (36) 
được đặt dưới ở giữa hộp dưới (50). Hộp bịt kín được đặt tại đầu dưới của khoang chứa 
vòng bi (59) của trục ngoài (36). Trục ngoài (36) kéo dài xuyên qua hộp đã bịt kín để lái 
thân phao (1) và mái chèo (19) quay cùng nhau. Toàn bộ thiết bị nổi được trên mặt nước 
mà không quay nhờ thân phao và động cơ (12) và máy giảm áp (20) được cố định bởi 
thanh cố định (15). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất phao của 
thiết bị sục khí oxy bằng cách tạo sóng. 
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(11) 45481 
(21) 1-2015-03520 (51) 7 C23C  2/12, C22C  18/04,  21/10, 

C23C  2/06,  2/28,  2/40 
(22) 17.02.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/JP2014/000801      17.02.2014 (87) WO2014/155944 A8 02.10.2014 
(30) 2013-069788        28.03.2013     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.09.2015 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan  
(72) YOSHIDA, Masahiro (JP), MATSUZAKI, Akira (JP), ANDO, Satoru (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tấm thép mạ hợp kim Al-Zn nhúng nóng và phương pháp sản 

xuất tấm thép này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép mạ hợp kim Al-Zn nhúng nóng có đặc tính chống ăn mòn 

cao sau khi mạ và phương pháp sản xuất tấm thép này. Theo sáng chế, tấm thép mạ hợp 
kim Al-Zn nhúng nóng có lớp mạ nhúng nóng chứa: Al: 25% - 90%, và ít nhất một 
trong số Sn: 0,01% - 2,0%, In: 0,01% -10% và Bi: 0,01% - 2,0% (tính theo khối lượng). 
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(11) 45482 
(21) 1-2015-03526 (51) 7 C22C  38/00, C21D  8/12, C22C  

38/60, H01F  1/16,  41/02 
(22) 08.04.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/JP2014/060164         08.04.2014 (87) WO2014/168136 A1 16.10.2014 
(30) 2013-081078         09.04.2013     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.09.2015 
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
(72) KATAOKA Takashi (JP), ARITA Yoshihiro (JP), TAKAHASHI Fumiaki (JP), 

KUROSAKI Yousuke (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thép tấm điện không định hướng và phương pháp sản xuất thép 

tấm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thép tấm điện không định hướng và phương pháp sản xuất thép tấm 

này. Thép tấm điện chứa các thành phần hóa học sau, tính theo % khối lượng: C: 
0,0001-0,01; Si: 0,05-7,0; Mn: 0,01-3,0; Al: 0,0020-3,0; S: 0,0001- 0,1; P: 0,0010-0,15; 

N: 0,0010-0,01; Cu: 0,01-5,0; và lượng còn lại là Fe và các tạp chất, trong đó I2=46,4 là 

cường độ nhiễu xạ của đồng sulfit có cấu trúc hình lục giác được thể hiện ở góc 

2=46,4° và I2=32,3 là cường độ nhiễu xạ của đồng sulfit có cấu trúc hình lập phương 

được thể hiện ở góc 2=32,3°, thỏa mãn mối tương quan: I2=46,4/I2=32,3 0,5. 
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(11) 45483 
(21) 1-2015-03541 (51) 7 G08B  17/00,  25/00 

(22) 25.09.2015 (43) 25.01.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.09.2015 
(71) Công ty cổ phần Techpal  (VN) 

Phòng 29, nhà C5, ngõ 182, đường Lương Thế Vinh, phường Thanh Xuân Bắc, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(72) Vũ Ngọc Đỉnh (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA PHAM LAW CO.,LTD) 
(54) Hệ thống cảnh báo cháy khẩn cấp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống cảnh báo cháy khẩn cấp ứng dụng trong hoạt động phòng 
cháy và chữa cháy, và có thể ứng dụng mở rộng trong công tác cảnh báo khẩn cấp nói 
chung. Thành phần chính của hệ thống cảnh báo cháy khẩn cấp là thiết bị báo cháy 
khẩn cấp có thể tích hợp trong các hệ thống phòng cháy và chữa cháy đã có thông qua 
tín hiệu từ tủ báo cháy trung tâm hoặc có thể triển khai lắp đặt trực tiếp với cảm biến 
báo cháy. Tín hiệu cảnh báo được truyền trực tiếp về trung tâm cứu hộ với các dữ liệu 
mở rộng (vị trí cháy, thời gian, thông tin về người liên hệ, ...) sẽ giúp công tác chữa cháy 
được triển khai nhanh và thuận lợi nhất, khắc phục được những khuyết điểm của phương 
pháp báo cháy truyền thống qua hệ thống tổng đài điện thoại trước đây đồng thời nâng 
cao được mức độ dự phòng tin cậy của tín hiệu báo cháy. 
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(11) 45484 
(21) 1-2015-03545 (51) 7 B32B  15/08, H01L  31/0392,  51/50 

(22) 28.03.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/JP2014/059075         28.03.2014 (87) WO2014/157601 A1 02.10.2014 
(30) 2013-070259         28.03.2013     JP 

2013-070260         28.03.2013     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.09.2015 
(71) KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO (KOBE STEEL, LTD.)  (JP) 

2-4, Wakinohama-Kaigandori 2-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-8585 Japan 
(72) HIRANO, Yasuo (JP), IWA, Tatsuhiko (JP), WATASE, Takeshi (JP), MIZUNO, 

Masao (JP), SHIDA, Yoko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bảng kim loại, pin mặt trời kiểu màng mỏng loại tấm nền và 

chi tiết điện huỳnh quang (EL) hữu cơ kiểu phát xạ trên sử 
dụng bảng kim loại này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bảng kim loại có màng với bề mặt nhẵn và các tính chất cách điện 
bằng cách chồng màng đã mô tả trên tấm kim loại. Sáng chế đề xuất bảng kim loại được 
sử dụng trong pin mặt trời kiểu màng mỏng loại tấm nền hoặc chi tiết điện huỳnh quang 
(EL) hữu cơ kiểu phát xạ trên và khác biệt ở chỗ màng bao gồm lớp đơn hoặc các lớp 
được tạo ra trên bề mặt của tấm kim loại, độ nhám bề mặt Ra của màng là 30nm hoặc 
nhỏ hơn, và màng thu được bằng cách nung chế phẩm để tạo hình màng chứa nhựa nhiệt 
rắn và có đoạn thể tích của chất tạo màu rắn là 20% hoặc nhỏ hơn. Ngoài ra, sáng chế 
cũng đề cập đến pin mặt trời kiểu màng mỏng loại tấm nền và chi tiết điện huỳnh quang 
(EL) hữu cơ kiểu phát xạ trên có bảng kim loại này. 
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(11) 45485 
(21) 1-2015-03549 (51) 7 D05B  23/00, D04B  15/92 

(22) 26.02.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/EP2014/053720      26.02.2014 (87) WO2014/131794 04.09.2014 
(30) MI2013A000296           28.02.2013      IT 
(71) LONATI S.P.A.  (IT) 

Via Francesco Lonati, 3, I-25124 Brescia, Italy 
(72) LONATI, Ettore (IT), LONATI, Tiberio (IT), LONATI, Fausto (IT) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Phương pháp đóng kín đầu dọc trục của sản phẩm hình ống và 

tháo sản phẩm này ở dạng lộn trái, và thiết bị thực hiện 
phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp đóng kín tự động một đầu dọc trục của sản phẩm và 
tháo sản phẩm này ở dạng lộn trái, và thiết bị thực hiện phương pháp này. Phương pháp 
theo sáng chế bao gồm bước định vị sản phẩm (50) ở dạng lộn phải tại trạm khâu hoặc 
liên kết (14), được bố trí sao cho trục của nó gần như thắng đứng và để treo, bởi đầu dọc 
trục thứ nhất (50a) cần được đóng kín bằng cách khâu hoặc tạo liên kết, từ cơ cấu thao 
tác hình khuyên (2); ở trạng thái này, sản phẩm (50) được kéo dài xuống bên dưới cơ 
cấu thao tác (2); sau đó bước lộn trái sản phẩm (50) được thực hiện trong đó sản phẩm 
(50) này, mà được giữ bởi cơ cấu thao tác (2), được đưa qua cơ cấu thao tác (2); việc đưa 
qua này khiến cho sản phẩm (50) ở dạng lộn trái bên trên cơ cấu thao tác (2). Tiếp đó, 
bước đóng kín đầu dọc trục thứ nhất (50a) của sản phẩm (50) được tiến hành bằng cách 
khâu hoặc tạo liên kết. Sau đó, bước tách sản phẩm (50) ra khỏi cơ cấu thao tác (2) được 
thực hiện và bước tháo sản phẩm (50) được thực hiện nhờ việc hút qua đầu dọc trục trên 
của ống giãn cách dưới (4) đối diện, bằng đầu dọc trục trên của nó, bên dưới cơ cấu thao 
tác (2). 
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(71) MITSUBOSHI BELTING LTD.  (JP) 

1-21, Hamazoe-Dori 4-chome, Nagata-ku, Kobe-shi, Hyogo 653-0024, Japan 
(72) ISHIGURO Hisato (JP), TAKANO Keiji  (JP), MIURA Yoshihiro  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Đai truyền động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đai truyền động chứa thanh chịu kéo kéo dài theo hướng dọc của 
đai, lớp cao su bám dính tiếp xúc với ít nhất một phần của thanh chịu kéo, lớp cao su 
chịu nén được tạo thành trên một bề mặt của lớp cao su bám dính, và lớp cao su chịu 
kéo được tạo thành trên bề mặt còn lại của lớp cao su bám dính, trong đó lớp cao su chịu 
nén được tạo thành từ chế phẩm cao su lưu hóa chứa thành phần cao su, nhựa polyolefin 
và vật liệu gia cố, thành phần cao su chứa cao su cloropren, và vật liệu gia cố chứa sợi 
ngắn. 
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(72) LEE, Dong il (KR), YOON, Min ji (KR), LEE, Pung Sok (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm dùng ngoài da có tính thấm qua da được cải thiện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng ngoài da chứa axit tranexamic hoặc muối của nó và 
chất tăng cường tính thấm qua da, do đó chế phẩm này thể hiện tính thấm qua da tăng 
đáng kể và cảm giác dễ chịu khi sử dụng, sự kích ứng da, và tính ổn định khi bảo quản 
được cải thiện. 
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(JP), IWASA Yasunori (JP), KOBAYASHI Yoshifumi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thép dập nóng, thép tấm cán nguội và phương pháp sản xuất 

thép dập nóng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thép dập nóng chứa các thành phần hóa học định trước, thỏa mãn 

biểu thức: (5[Si]+[Mn])/[C] > 10 khi [C] là lượng C tính theo % khối lượng, [Si] là 

lượng Si tính theo % khối lượng, và [Mn] là lượng Mn tính theo % khối lượng. Thép này 
chứa ferit với tỷ lệ diện tích từ 40% đến 95% và mactensit với tỷ lệ diện tích từ 5% đến 
60%, và tùy ý còn chứa peclit với tỷ lệ diện tích 10% hoặc nhỏ hơn, austenit với tỷ lệ thể 
tích 5% hoặc nhỏ hơn, và bainit với tỷ lệ diện tích nhỏ hơn 40%. Tổng tỷ lệ diện tích 
của ferit và mactensit là 60% hoặc lớn hơn, độ cứng của mactensit thỏa mãn H2/H1 < 

1,10 và HM < 20, và trị số TS  là tích của độ bền kéo TS vởi tỷ lệ giãn nở lỗ  bằng 

50000MPa% hoặc lớn hơn. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thép tấm cán nguội và 

phương pháp sản xuất thép dập nóng. 
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(72) KIMURA, Ryota (JP), UCHIYAMA, Hiromasa (JP), SAWAI, Ryo (JP), FURUICHI, 

Sho (JP), TAKANO, Hiroaki (JP), TSUDA, Shinichiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị đầu cuối, thiết bị xử lý thông tin và thiết bị điều khiển 

truyền thông 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đầu cuối cho phép sự tăng tải trên trạm gốc khi truyền 

thông thiết bị tới thiết bị được thực hiện, trong đó thiết bị này có thể truyền thông với 
trạm gốc, thiết bị đầu cuối bao gồm bộ thu nhận để thu nhận thông tin tài nguyên radio 
liên quan đến tài nguyên radio hữu dụng cho truyền thông thiết bị tới thiết bị không qua 
trạm gốc, các tài nguyên radio có thể điều khiển được bởi trạm gốc, và bộ xác định để 
xác định kích thước của dữ liệu được truyền và được thu trong truyền thông thiết bị tới 
thiết bị trên cơ sở thông tin tài nguyên radio. 
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SATO, Natsuki (JP), AKASHI, Akira (JP), TAKEZAKI, Jun (JP), HAMADA, Takeshi 
(JP), TAKAHASHI, Madoka (JP), OHIRAKI, Kenji (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Vi tảo thuộc giống Euglena, phương pháp sản xuất 

polysacarit và phương pháp sản xuất hợp chất hữu cơ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vi tảo thuộc giống Euglena là chủng Euglena gracilis EOD-1 (Số 

hiệu nộp lưu FERM BP-11530) hoặc chủng đột biến của chúng có ít nhất một khả năng 
sản xuất polysacarit. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất polysacarit bao 
gồm bước: nuôi vi tảo thuộc giống Euglena là chủng Euglena gracilis EOD-1 (số hiệu 
nộp lưu FERM BP-11530) hoặc chủng đột biến của chúng có ít nhất một khả năng sản 
xuất polysacarit như các sinh vật sản xuất polysacarit để sản xuất polysacarit. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất hợp chất hữu cơ bao gồm bước: nuôi vi 
tảo thuộc giống Euglena là chủng Euglena gracilis EOD-1 (số hiệu nộp lưu FERM BP-
11530) hoặc chủng đột biến của chúng có ít nhất một khả năng sản xuất polysacarit để 
sản xuất ít nhất một hợp chất hữu cơ được chọn từ nhóm bao gồm polysacarit, chất béo, 
vitamin C, vitamin E, chất sắc tố và protein.  
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(72) MEIR, Adrian (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ phận cấp sợi cho máy dệt kim và máy dệt kim có bộ phận này

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận cấp sợi (220) cho máy dệt kim bao gồm đòn cấp (240) có 
vùng phân phối (245) được tạo kết cấu để cấp sợi (206) đến giường dệt kim của máy dệt 
kim. Bộ phận cấp sợi (220) còn bao gồm cần kích hoạt (250) được nối để vận hành với 
đòn cấp (240). Cần kích hoạt (250) bao gồm bề mặt tỳ (253) mà được tạo kết cấu để tỳ 
vào chốt dẫn động (219) của máy dệt kim để di chuyển đòn cấp (240) theo hướng lựa 
chọn so với giường dệt kim. Mặt tỳ (253) được vê tròn và tạo lồi. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình sản xuất axit sulfuric 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất axit sulfuric, trong đó nhiệt của quá trình tạo ra 
axit sulfuric ở pha khí trong khí chuyển hóa lưu huỳnh trioxit và nhiệt hấp thụ SO3 có 
trong axit sulfuric được thu hồi bằng cách truyền nhiệt từ axit hấp thụ sang nước trong 
nồi hơi áp suất cao, nhiệt thải được dùng cho nồi hơi chứa hơi được tạo ra nhờ nhiệt từ 
khí cháy chứa lưu huỳnh dioxit. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp tạo màu đồ vật và bộ phận của đồ đi ở chân có 

phần được tạo màu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp để tạo màu đồ vật. Đồ vật này được nhúng vào trong 

thuốc nhuộm dạng lỏng đến độ sâu định trước thứ nhất trong khoảng thời gian ngắn thứ 
nhất ngắn hơn toàn bộ thời gian bão hòa của một công đoạn nhúng. Đồ vật này tiếp theo 
được lấy ra khỏi thuốc nhuộm dạng lỏng và được làm khô. Đồ vật có thể được nhúng 
vào trong thuốc nhuộm dạng lỏng đến độ sâu định trước thứ hai trong khoảng thời gian 
ngắn thứ hai, sau đó được lấy ra và được làm khô. Bước nhuộm và bước làm khô được 
lặp lại cho đến khi đồ vật này được làm thấm đẫm màu được lựa chọn và đạt đến độ bão 
hòa. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất triazolon pyridinyl và triazolon pyridinyl ngưng 

tụ, hỗn hợp của hợp chất này và ít nhất một chất có hoạt tính 
dược lý bổ sung và dược phẩm chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức 1, hoặc muối dược dụng của hợp chất này, 
trong đó R1, R2, R3 và R4 có nghĩa như được xác định trong bản mô tả. Ngoài ra, sáng 
chế cũng đề cập đến phương pháp điều chế hợp chất có công thức 1, dược phẩm chứa 
hợp này và hỗn hợp chứa hợp chất này và dược chất khác. Hợp chất theo sáng chế là hữu 
hiệu để điều trị các phản ứng quá mẫn typ I, bệnh tự miễn, rối loạn viêm, bệnh ung thư, 
rối loạn tăng sinh không ác tính và tình trạng bệnh khác có liên quan đến Bruton's 
tyrosin kinaza (BTK). 
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Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, the Netherlands 
(72) LI, Cathy (US) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Nhũ tương latec composit copolyme axit (poly)etylen 

(met)acrylic, nhũ tương latec composit silan hữu cơ axit 
(poly)etylen (met)acrylic lai, chế phẩm phủ chứa chúng và 
vật nền được phủ bằng chế phẩm phủ đó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ phân tán nước lai mà có thể được sử dụng để tạo ra chế phẩm 
phủ có khả năng chống mờ đục, chống mài mòn, chống rỗ, có độ cứng và chống trầy 
xước tốt. Chế phẩm phủ được sử dụng để tạo lớp phủ cho vật nền như hộp đựng và bao 
bì để bảo quản thực phẩm và đồ uống. Hệ phân tán nước lai theo sáng chế có thể được 
điều chế bằng cách trộn copolyme axit (poly)etylen (met)acrylic trong nước để tạo 
thành hỗn hợp, và cho hỗn hợp này tác dụng với hợp chất silan hữu cơ. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến vật nền được phủ chế phẩm phủ này. 
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(21) 1-2015-03593 (51) 7 H01M  2/16 

(22) 25.02.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/KR2014/001497     25.02.2014 (87) WO2014/171622 23.10.2014 
(30) 10-2013-0041036          15.04.2013      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.09.2015 
(71) HANWHA TOTAL PETROCHEMICAL CO., LTD.  (KR) 

103 Dokgod 2-ro, Daesan-eup Seosan-si, Chungcheongnam-do 356-711, Republic of 
Korea 

(72) PARK, Dae Ho  (KR), LEE, Do Hoon  (KR), PARK, Byoung Sun (KR) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Màng ngăn vi lỗ xốp chứa nhựa polypropylen 

  (57)     Sáng chế đề cập đến màng ngăn vi lỗ xốp dùng nhựa polypropylen, và cụ thể hơn sáng 
chế đề cập đến màng ngăn polyme có vi lỗ xốp tạo ra bằng cách dùng nhựa 

polypropylen, ở nhiệt độ 230°C với trọng lượng 2,16kg, hệ số nóng chảy là 0,5 đến 
10g/10 phút. Hệ số đa phân tán là 5 hoặc cao hơn, và độ đồng đều lập thể (hệ số đẳng 
cấu) là 94% hoặc cao hơn. 
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(11) 45497 
(21) 1-2015-03595 (51) 7 A61K  31/20,  31/19, A61P  3/00,  

3/04 
(22) 19.03.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/US2014/031237    19.03.2014 (87) WO2014/153416 25.09.2014 
(30) 61/803,203         19.03.2013     US 

61/926,664         13.01.2014     US 
(71) UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA  (US) 

3802 Spectrum Blvd., Suite 100, Tampa, Florida 33612, United States of America 
(72) D'AGOSTINO, Dominic Paul (US), ARNOLD, Patrick (US), KESL, Shannon  (US) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Chế phẩm để tạo ra trạng thái đa xeton nhanh và kéo dài 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa muối khoáng beta-hydroxybutyrat và axit béo mạch 
trung bình hoặc este của nó như triglyxerit mạch trung bình, trong đó chế phẩm này 
được dùng để tạo ra trạng thái đa xeton có mức xeton huyết nằm trong khoảng từ 2 đến 
7 mmol/l, có hoặc không hạn chế chế độ ăn uống. Chế phẩm theo sáng chế tạo ra sự cải 
thiện đáng kể về các dấu hiệu chuyển hóa sinh học liên quan đến tình trạng kháng 
insulin, bệnh đái tháo đường, giảm cân, và hoạt động thể chất trong một khoảng thời 
gian ngắn. Chế phẩm theo sáng chế còn được dùng để đạt được trạng thái đa xeton, làm 
tăng đáng kể mức xeton huyết và làm giảm đáng kể mức glucoza huyết mà không gây ra 
ảnh hưởng bất lợi lên prfin lipit. Bằng cách khơi mào trạng thái đa xeton một cách 
nhanh chóng và làm tăng tốc độ của quá trình thích nghi với xeton, chế phẩm theo sáng 
chế cũng được dùng để tránh các triệu chứng của việc cắt giảm glucoza thường thấy ở 
các đối tượng bắt đầu chế độ ăn kiêng tạo xeton, và để giảm tới mức thấp nhất sự mất 
khối lượng nạc của cơ thể trong quá trình hạn chế chế độ ăn. 
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(11) 45498 
(21) 1-2015-03596 (51) 7 B29D  35/14, A43B  13/12,  7/14 

(22) 28.02.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/US2014/019413     28.02.2014 (87) WO2014/134446 04.09.2014 
(30) 13/781,868          01.03.2013      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.09.2015 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005, United States of America 
(72) MARANAN, Estelle A. (US), HOCHDOERITER, Michael (US), HO, Lai Wa Clara 

(US), CHEN, Stanley (US), TAYLOR, Justin, R. (US) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Phương pháp tạo hình đế giữa của giày dép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo hình đế giữa của giày dép, trong dó phần thứ nhất 
của đế giữa được làm bằng vật liệu thứ nhất có rãnh trên bề mặt trên cùng của nó, và lỗ 
hổng thứ nhất được bố trí bên trong rãnh này và kéo dài qua. Phần thứ nhất này được đặt 
trong rãnh trên tấm dưới cùng của cụm khuôn thứ hai. Tấm giữa (46) có lỗ hổng thứ hai 
(54) kéo dài qua được đặt tiếp xúc với tấm dưới cùng (44). Vật liệu thứ hai được đưa vào 
qua lỗ hổng thứ hai sao cho nó nạp vào rãnh này và lỗ hổng thứ nhất trên phần thứ nhất 
tạo ra phần thứ hai của đế giữa. Tấm trên cùng (48) của cụm khuôn thứ hai (42) được bố 
trí tiếp xúc với tấm giữa (46) để đóng cụm khuôn thứ hai (42). Cụm khuôn thứ hai (42) 
được xử lý nhiệt và áp lực sao cho phần thứ hai lưu hóa và uốn vào phần thứ nhất của đế 
giữa. 
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(21) 1-2015-03600 (51) 7 C08J  9/12,  9/18,  9/232, B29D  

35/00,  35/12 
(22) 10.03.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/US2014/022285     10.03.2014 (87) WO2014/150124 25.09.2014 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.09.2015 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, United States of America 
(72) WATKINS, Richard L. (US), BAGHDADI, Hossein (US), EDWARDS, Charles (US), 

CHANG, Yihua (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp tạo bọt cho vật phẩm và đế đệm được tạo ra bởi 

phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo bọt cho vật phẩm bao gồm bước ngâm vật phẩm 

bằng nhựa đàn hồi dẻo nhiệt với chất lưu siêu tới hạn, sau đó lấy vật phẩm ra từ chất lưu 
siêu tới hạn và hoặc (i) nhúng vật phẩm trong chất lưu được gia nhiệt hoặc (ii) chiếu xạ 
vật phẩm với bức xạ hồng ngoại hoặc vi sóng. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến đế đệm được tạo ra bằng phương pháp này. 
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(11) 45500 
(21) 1-2015-03605 (51) 7 A61K  38/18, C07K  14/475 

(22) 07.03.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/US2014/022102      07.03.2014 (87) WO2014/138687 12.09.2014 
(30) 61/775,400           08.03.2013      US 

61/938,123           10.02.2014      US 
(71) NOVARTIS AG  (CH) 

Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland 
(72) JOHNSON, Kristen (US), SHI, Jian (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Polypeptit phân lập được và dược phẩm chứa polypeptit này 

dùng để điều trị bệnh viêm khớp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến polypeptit phân lập được và dược phẩm chứa polypeptit này dùng 

để điều trị bệnh viêm khớp. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp cảm ứng sự 
biệt hóa tế bào gốc trung mô thành tế bào sụn in vitro. 
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(21) 1-2015-03614 (51) 7 B02C  7/00,  7/11 

(22) 18.03.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/EP2014/055384     18.03.2014 (87) WO2014/154525 A1 02.10.2014 
(30) 10 2013 103 012.2          25.03.2013      DE 
(71) MASCHINENFABRIK GUSTAV EIRICH GMBH & CO. KG  (DE) 

Walldurner Strasse 50 74736 Hardheim, Germany 
(72) Stefan MUNKEL (DE), Andreas SEILER (DE), Stefan GERL (DE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ xử lý vật liệu dạng hạt và thiết bị sản xuất vật liệu dạng 

hạt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ xử lý vật liệu dạng hạt nhằm tối ưu hóa cỡ hạt của các vật liệu 

dạng hạt bao gồm hai đĩa (1, 2) mà có thể quay tương ứng với nhau và được bố trí hầu 
như song song với nhau, cửa vào vật liệu dạng hạt mà vật liệu dạng hạt có thể được 
chuyển qua đó vào bộ xử lý, rồi vào khe hở hình khuyên (7) ở giữa hai đĩa, và thùng trữ 
(9) dùng để tiếp nhận vật liệu dạng hạt mà chảy ra khỏi khe hở ở giữa hai đĩa dưới tác 
dụng của lực ly tâm. Sáng chế đề xuất thùng trữ (9) có màn chắn đàn hồi (11), trong đó 
màn chắn được đặt cách thành của thùng trữ (10) ít nhất một đoạn và giới hạn quỹ đạo 
chảy của vật liệu đạng hạt ra khỏi khe hở. Sáng chế cũng đề cập tới thiết bị sản xuất vật 
liệu dạng hạt.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.10.2015 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005-6453, United States of America 
(72) Feng YE (CN), BAGGEN, Jared, S. (US), SCHOBORG, Anna (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp nhuộm màu vật phẩm, phương pháp và thiết bị sản 

xuất vật phẩm được nhuộm màu 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị để nhuộm màu vật phẩm bao gồm bước kẹp 

vật phẩm vào thùng chứa mà ít nhất là bao bọc một phần vật phẩm. Vật phẩm kẹp vào 
thùng chứa ở vị trí cố định. Một phần của thùng chứa được cho vào trong chất lỏng bởi 
bộ dẫn động. Chất lỏng đi vào thùng chứa qua đầu hở. Túi không khí được tạo ra trong 
thùng chứa khi nó được cho vào trong chất lỏng. Phần thứ nhất của vật phẩm được chứa 
trong túi không khí và phần thứ hai của vật phẩm được nhúng vào trong chất lỏng và 
theo đó được nhuộm màu từ thuốc nhuộm trong chất lỏng. Bộ dẫn động còn lấy thùng 
chứa và vật phẩm ra khỏi chất lỏng. Quy trình này có thể được lặp lại với vật phẩm ở vị 
trí đảo ngược và với một chất lỏng khác để nhuộm màu một phần khác của vật phẩm với 
màu thứ hai. 
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(11) 45503 
(21) 1-2015-03622 (51) 7 H04N  1/04 

(22) 14.05.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/IB2014/061427        14.05.2014 (87) WO2014/184749 20.11.2014 
(30) 2013/03488        14.05.2013     ZA 
(71) VATOSCAN (PTY) LTD.  (ZA) 

The Rose Building, 4th Floor, 28 Sturdee Avenue, 2196 Rosebank, South Africa 
(72) John Kininmonth KANE (ZA), Rafi Muller LEIGH (ZA) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phụ kiện thiết bị truyền thông di động và phương pháp chụp 

ảnh với thiết bị này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến lĩhh vực thu hình ảnh và dữ liệu nhân trắc học. Cụ thể, sáng chế đề 

cập đến phụ kiện thiết bị truyền thông di động và phương pháp chụp ảnh và dữ liệu nhân 
trắc học với thiết bị truyền thông di động. Phụ kiện thiết bị truyền thông di động, bao 
gồm khay chứa tải liệu được định hình và định kích thước để giữ tài liệu trong vùng 
chụp ảnh và giá lắp thiết bị, được định hình và định kích thước để chứa thiết bị truyền 
thông di động có camera gắn liền sao cho camera gắn liền hướng vào vùng chụp ảnh 
trong khay chứa tài liệu. Phương pháp chụp ảnh với thiết bị truyền thông di động bao 
gồm các bước: bố trí phụ kiện thiết bị truyền thông di động, với thiết bị truyền thông di 
động hướng vào khay chứa tài liệu hoặc vùng chụp ảnh khuôn mặt; và kích hoạt camera 
thiết bị truyền thông di động của thiết bị truyền thông di động được lắp trên giá lắp thiết 
bị để chụp ảnh tài liệu trong khay chứa tài liệu hoặc chụp ảnh khuôn mặt người hiện 
diện trong vùng chụp ảnh khuôn mặt. 

 
 

  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
209 

(11) 45504 
(21) 1-2015-03623 (51) 7 C21B  7/00,  5/00 

(22) 27.03.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/JP2014/058793         27.03.2014 (87) WO2014/162964 A9 09.10.2014 
(30) 2013-077524         03.04.2013      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.10.2015 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 
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(72) FUJIWARA Daiki (JP), MURAO Akinori (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp vận hành lò cao 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp vận hành lò cao mà cho phép cải thiện khả năng làm 
nguội và chất lượng cháy mà không tăng đường kính ngoài của vòi phun, khiến cho 
phương pháp này trở nên hiệu quả về mặt tăng năng suất và giảm lượng tiêu thụ chất 
khử. Phương pháp vận hành lò cao theo sáng chế khác biệt ở chỗ ít nhất là chất khử rắn, 
và khí hỗ trợ cháy được thổi từ ống gió (3) vào lò qua các vòi phun (4) được đặt vào 
trong các ống thổi (12), trong đó vòi phun dạng bó được tạo ra bằng cách bó các ống 
thổi (21, 22, 23) lại với nhau được sử dụng; và khi chất khử rắn được thổi vào riêng biệt 
thì chất khử rắn và khí hỗ trợ cháy được thổi đồng thời, hoặc chất khử rắn, khí hỗ trợ 
cháy và chất khử dạng khí được thổi đồng thời vào trong lò qua ống thổi chất khử rắn 
(21), ống thổi khí hỗ trợ cháy (23) và ống thổi chất khử dạng khí (22) của các vòi phun 
dạng bó, hai hoặc ba trong số các vòi phun này được đưa vào trong ống thổi và các đầu 
vòi tương ứng được đặt gần nhau, việc thổi được tiến hành sao cho các dòng thổi ra 
ngoài giao nhau trong ống thổi (12). 
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(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) FUJIWARA Daiki (JP), MURAO Akinori (JP), KAJISA Takeshi (JP), TOKUDOME 

Mitsushi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp vận hành lò cao và vòi phun dùng cho lò cao 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp vận hành lò cao và vòi phun dùng cho lò cao mà cho 
phép cải thiện khả năng làm nguội và chất lượng cháy của than nghiền được phun vào từ 
ống gió và giảm tiêu thụ chất khử. Phương pháp vận hành lò cao theo sáng chế khác biệt 
ở chỗ chất khử rắn, chất khử dạng khí cháy được và khí duy trì cháy được thổi từ ống 
gió (3) vào lò thông qua các vòi phun (4), trong đó vòi phun kiểu song song có ba ống 
thổi (21, 22, 23) độc lập được bó vào với nhau theo hướng song song với nhau và liền 
khối với ống bên ngoài; chất khử dạng khí và/hoặc khí duy trì cháy, và chất khử rắn 
được thổi liên tục qua các ống thổi (21, 22, 23) tương ứng; và việc thổi vào từ các vòi 
phun kiểu song song được thực hiện theo hướng mà ống thổi chất khử rắn (21) và ống 
thổi chất khử dạng khí (22) được bố trí phía trên ống thổi khí duy trì cháy (23). 
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(11) 45506 
(21) 1-2015-03625 (51) 7 H01B  1/20, G03F  7/004, H01B  

1/22,  13/00 
(22) 13.03.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/JP2014/056647         13.03.2014 (87) WO2014/156677 A1 02.10.2014 
(30) 2013-071460         29.03.2013      JP 
(71) TORAY INDUSTRIES, INC.  (JP) 

1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 1038666 Japan 
(72) MIZUGUCHI, Tsukuru (JP), NAKAYAMA, Takuya (JP), KUSANO, Kazutaka (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Bột nhão dẫn điện, phương pháp sản xuất mạch dẫn điện từ bột 

nhão dẫn điện này và bảng điều khiển có mạch dẫn điện sản 
xuất được bằng phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bột nhão dẫn điện có khả năng tạo ra mạch dẫn điện tinh vi có độ 
bám dính cao và thể hiện tính dẫn điện ở nhiệt độ thấp. Bột nhão dẫn điện này chứa hợp 
chất (A) có nhóm amino bậc một, nhóm amino bậc hai và nhóm amino bậc ba; hợp chất 
(B) có nhóm carboxyl; và chất độn dẫn điện (C). 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất mạch dẫn điện từ bột nhão dẫn 
điện nêu trên và bảng điều khiển có mạch dẫn điện sản xuất được bằng phương pháp 
này. 
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(11) 45507 
(21) 1-2015-03627 (51) 7 C07D  487/04, A61K  31/519, A61P  

25/00, C07D  487/12 
(22) 14.03.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/US2014/027920     14.03.2014 (87) WO2014/143799 18.09.2014 
(30) 61/789,724          15.03.2013      US 
(71) HYDRA BIOSCIENCES, INC.  (US) 

45 Moulton Street Cambridge, MA 2138, United States of America 
(72) CHENARD, Bertrand (US), GALLASCHUN, Randall (US) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Hợp chất xantin và dược phẩm chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có tác dụng ức chế kênh ion TRPC5 dùng để điều trị các 
rối loạn liên quan đến TRPC5 và dược phẩm chứa hợp chất này. 
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(11) 45508 
(21) 1-2015-03628 (51) 7 C07K  16/24 

(22) 12.03.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/US2014/023930    12.03.2014 (87) WO2014/164959 09.10.2014 
(30) 61/778,687         13.03.2013     US 

61/819,018         03.05.2013     US 
(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 

777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591, USA 
(72) MURPHY, Andrew, J. (US), PAPADOPOULOS, Nicholas, J. (US), ORENGO, Jamie, 

M. (US) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Kháng thể đơn dòng được phân lập của người liên kết với 

intơlơkin - 33 (IL-33) và dược phẩm chứa kháng thể này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể đơn dòng được phân lập của người hoặc đoạn liên kết với 

kháng nguyên của nó liên kết với intơlơkin-33 (IL-33) của người. Ngoài ra, sáng chế 
còn đề cập đến dược phẩm chứa kháng thể này. 
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(11) 45509 
(21) 1-2015-03631 (51) 7 C02F  5/10,  5/00, F22B  37/52 

(22) 27.03.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/JP2014/059039         27.03.2014 (87) WO2014/162992 A1 09.10.2014 
(30) 2013-076803         02.04.2013      JP 
(71) KURITA WATER INDUSTRIES LTD.  (JP) 

10-1, Nakano 4-chome, Nakano-ku, Tokyo 1640001, Japan 
(72) SAKAI, Mizuyuki (JP), SHIMURA, Yukimasa (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp loại bỏ cặn trong thiết bị tạo hơi nước 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp loại bỏ cặn trong thiết bị tạo hơi nước, nhờ đó có thể loại 
bỏ cặn bám lên trên mặt trong của nồi hơi khi vận hành nồi hơi mà không làm gỉ nồi 
hơi. Phương pháp loại bỏ cặn trong thiết bị tạo hơi nước được bộc lộ, trong đó trong 
thiết bị tạo hơi nước này, độ pH của nước trong nồi hơi được điều chỉnh bằng hoặc lớn 
hơn 11,3, và axit polyacrylic có trọng lượng phân tử trung bình gấp 0,50 đến 2,00 lần 
trọng lượng phân tử trung bình trọng lượng quy chiếu khi tính bằng công thức tính (1) 
dưới đây, hoặc muối của nó, được bổ sung theo trị số pH của nước trong nồi hơi khi vận 
hành nồi hơi, nhờ đó loại bỏ được cặn bám lên trên mặt trong của nồi hơi: 
trọng lượng phân tử trung bình trọng lượng quy chiếu = -8462 x {(trị số pH)- 11,3} + 
61538 (1). 
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(11) 45510 
(21) 1-2015-03632 (51) 7 B23K  35/26, C22C  13/00,  13/02 

(22) 03.04.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/JP2014/059902     03.04.2014 (87) WO2014/163167 A1 09.10.2014 
(30) 2013-077289         02.04.2013     JP 
(71) SENJU METAL INDUSTRY CO., LTD.  (JP) 

23, Senju-hashido-cho, Adachi-ku, Tokyo 120-8555 Japan 
(72) YOSHIKAWA Shunsaku (JP), HIRAI Naoko  (JP), TACHIBANA Ken  (JP), 

TACHIBANA Yoshie  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp kim hàn không chì và mạch điện tử trong xe 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp kim hàn không chì và mạch điện tử trong xe thu được nhờ sử 
dụng hợp kim hàn này. Với việc tăng mật độ của các mạch điện tử trong xe, không chỉ 
các vết nứt thông thường ở các mặt phân giới liên kết như giữa tấm nền và nơi gắn thuốc 
hàn hoặc linh kiện và nơi gắn thuốc hàn mà các vấn đề về nứt mới của các vết nứt xuất 
hiện trong chất nền Sn ở bên trong thuốc hàn liên kết đã xuất hiện. Để giải quyết vấn đề 
này, hợp kim hàn không chì chứa, theo % khối lượng, Ag: 1-4, Cu: 0,6-0,8, Sb: 1-5, Ni: 
0,01-0,2 và phần còn lại là Sn được sử dụng. Hợp kim hàn này không chỉ có thể chịu các 

đặc tính xoay vòng nhiệt độ khắc nghiệt từ các nhiệt độ thấp là -40°C đến các nhiệt độ 

cao là 125°C mà còn có thể chịu các lực bên ngoài xuất hiện khi đi lên trên lề đường 
hoặc va chạm với xe phía trước trong khoảng thời gian dài. 
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(22) 01.04.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/EP2014/056511     01.04.2014 (87) WO2014/161845 09.10.2014 
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(71) ROCHE GLYCART AG  (CH) 

Wagistrasse 18, CH-8952 Schlieren, Switzerland 
(72) BRUENKER, Peter (DE), DAOUTI, Sherif (US), FENG, Ningping (CA), FERRARA 

KOLLER, Claudia (CH), GEORGES, Guy (BE), GRAU-RICHARDS, Sandra (DE), 
HOSSE, Ralf (DE), KLEIN, Christian (DE), KOENIG, Maximiliane (DE), 
MOELLEKEN, Joerg (DE), MOESSNER, Ekkehard (DE), NIU, Huifeng (US), 
PACKMAN, Kathryn E. (US), RUNZA, Valeria (IT), SEEBER, Stefan (DE), 
UMANA, Pablo (CR), WALDHAUER, Inja (DE), WANG, Huisheng (US), WEISER, 
Barbara (DE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kháng thể đặc hiệu kép đặc hiệu đối với FAP và DR5 và dược 

phẩm chhứa kháng thể này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể đặc hiệu kép bao gồm ít nhất một vị trí gắn kết kháng 

nguyên đặc hiệu đối với DR5 và ít nhất một vị trí gắn kết kháng nguyên đặc hiệu đối với 
FAP, các kháng thể đặc hiệu đối với DR5, phương pháp sản xuất các kháng thể này, 
dược phẩm chứa các kháng thể này, và sử dụng chúng.  
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(11) 45512 
(21) 1-2015-03654 (51) 7 B65D  51/28,  81/32 

(22) 11.03.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/NL2014/050146     11.03.2014 (87) WO2014/142658 18.09.2014 
(30) 2010426          11.03.2013      NL 
(71) 1. BBBPROJECTS B.V.   (NL) 

De Boskamp 8, NL-3741 HJ Baarn, Netherlands 
2. WILLEMSEN, LOUIS RINZE HENRICUS ADRIANUS  (PH) 
B4 L6 Spinola Portofino, Almanza 2 Las Pinas City, Philippines 

(72) VAN DEN BROEK, Lucas, Karel, Johannes (NL) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị đóng kín vật chứa đồ uống và cụm gồm thiết bị và vật 

chứa đồ uống 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị (3) để đóng kín các vật chứa đồ uống bao gồm nắp (8) được 

tạo kết cấu để lắp vào vật chứa đồ uống (2), nắp này bao phủ ít nhất một kênh dẫn cho 
đồ uống, chi tiết đóng kín (10) được lắp theo cách tháo được với nắp để đóng kín ít nhất 
một kênh dẫn, ít nhất một chi tiết giữ có thể di chuyển dọc trục (14) được bố trí ít nhất 
một phần trong kênh dẫn và được làm đầy ít nhất một phần bằng chất phụ gia được bổ 
sung vào đồ uống, trong đó mặt phía trên của chi tiết giữ được mở hướng về phía chi tiết 
đóng kín và mặt phía dưới của chi tiết giữ tách biệt với chi tiết đóng kín ban đầu để 
đóng chi tiết giữ gần như vừa chặt, và ít nhất một chi tiết đục lỗ phía dưới (16) được bố 
trí ở dưới mặt phía dưới của chi tiết giữ tách biệt với chi tiết đóng kín và được tạo kết 
cấu để đục lỗ mặt phía dưới của chi tiết giữ trong quá trình di chuyển đi xuống của chi 
tiết giữ trong kênh dẫn theo hướng của chi tiết đục lỗ phía dưới, nhờ đó chất phụ gia có 
thể được hòa tan vào đồ uống có trong vật chứa đồ uống. 
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(21) 1-2015-03657 (51) 7 A61K  9/00,  47/10,  9/06,  9/08,  
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(72) PATEL, Dinesh Shantilal (IN), PATEL, Sachin Dinesh  (IN), KURANI, Shashikant 

Prabhudas  (IN), PATEL, Madhavlal Glovindlal  (IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Dược phẩm chứa dietylen glycol monoetyl ete hoặc dẫn xuất 

alkyl khác 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa các hoạt chất dược phẩm khác nhau, đặc biệt là 

các hoạt chất ưa dung môi và ưa nước, và chứa dietylen glycol monoetyl ete hoặc các 
dẫn xuất alkyl khác của chúng làm chất mang chính; và/hoặc dược phẩm sử dụng 
dietylen glycol monoetyl ete hoặc các dẫn xuất alkyl của chúng làm chất mang chính 
hoặc làm hệ dung môi trong việc bào chế dược phẩm. Dược phẩm theo sáng chế này là 
an toàn, không độc hại, có độ ổn định về mặt vật lý tốt hơn so với các chế phẩm thông 
thường có chứa các hoạt chất dược phẩm tương tự, và rất thích hợp để sử dụng như thuốc 
tiêm tĩnh mạch và tiêm bắp, cũng như để sử dụng như dung dịch/chất lỏng để lấp đầy và 
bào chế các viên nang, viên nén, thuốc xịt mũi, nước súc miệng, chế phẩm dùng cho da, 
gel, chế phẩm dùng khu trú, dược phẩm dạng liều lỏng dùng qua đường miệng và các 
dược phẩm dạng liều khác. 
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(72) FUJIMOTO, Shinya (JP), ASAKURA, Junichi  (JP), AOTA, Mitsuhiro  (JP), 

KAJIYAMA, Hiroaki  (JP), WADA, Naoya (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Máy tạo rung 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy tạo rung có hai trục quay có các trục lệch tâm được bố trí song 
song với nhau, các động cơ (Ma, Mb) được bố trí để làm giảm công suất và sự tiêu thụ 
điện năng của các động cơ mà được yêu cầu trong máy tạo rung có hai trục quay có các 
trục lệch tâm được bố trí song song với nhau, và để dẫn động hai trục quay (31a, 31b) 
độc lập, và cơ cấu điều khiển dẫn động quay được cấu tạo để hoặc một trong hai trục 
quay (31a, 31b) có thể được bắt đầu khi khởi động, trong khi trục quay kia có thể được 
bắt đầu sau khi trạng thái dẫn động quay của trục quay này được chuyển sang trạng thái 
ổn định.  
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(72) TANI, Seiji (JP), MITSUMOTO, Yasuhiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm tiêm truyền 

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm tiêm truyền được chứa trong hai ngăn được tách biệt bởi 
phần ngăn cách mà có thể được mở thông, trong đó ngăn thứ nhất chứa dịch truyền ngăn 
thứ nhất chứa đường và nhũ tương béo, ngăn thứ hai chứa dịch truyền ngăn thứ hai chứa 
axit amin và chất điện giải, dịch truyền ngăn thứ nhất gần như không chứa kali và có áp 
suất thẩm thấu tương đối nằm trong khoảng từ 2,0 đến 3,0, dịch truyền ngăn thứ hai có 
nồng độ kali bằng hoặc thấp hơn 40mEq/l và áp suất thẩm thấu tương đối nằm trong 
khoảng từ 2,5 đến 3,5, và hỗn hợp của các dịch truyền ngăn thứ nhất và ngăn thứ hai có 
nồng độ kali bằng hoặc lớn hơn 16mEq/l như được đo khi mở thông phần ngăn cách. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.10.2015 
(71) NIKE INNOVATE C.V.   (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005-6453, United States of America 
(72) FENG, Ye  (CN), SCHOBORG, Anna (US), BAGGEN, Jared, S.  (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ thống và phương pháp nhuộm màu đồ vật 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống nhuộm màu bao gồm cụm thiết bị để giữ các đồ vật được 
nhuộm màu và cơ cấu dẫn động dùng để di chuyển cụm thiết bị. Cụm thiết bị có thể 
được di chuyển theo chiều ngang, được nâng, hạ, và quay bằng cơ cấu dẫn động. Hệ 
thống nhuộm màu có thể bao gồm hệ thống điều khiển chất lỏng để cho phép khí được 
loại bỏ khỏi bình chứa của cụm thiết bị trong khi bình chứa được nhúng trong chất 
nhuộm màu dạng lỏng. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp nhuộm màu đồ 
vật. 
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(21) 1-2015-03675 (51) 7 A43B  7/14,  13/20 

(22) 06.03.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/US2014/020961     06.03.2014 (87) WO2014/138322 12.09.2014 
(30) 13/790,501          08.03.2013      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.10.2015 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005-6453, United States of America 
(72) DEVOE, Devonne  (US), MONFILS, Benjamin, J. (US), PEYTON, Lee, D.  (US), 

TAYLOR, Danielle, L.  (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Đồ đi chân có phần thân trên và phần đế gắn chặt vào phần 

thân trên, và phương pháp sản xuất phần đế dùng cho đồ đi 
chân 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ đi chân bao gồm phần đế bao gồm khoang để tiếp nhận chất 
lỏng nén, khoang này có phần trên, phần đáy, và các phần bên xung quanh ngoại biên 
của khoang. Phần đế còn bao gồm kết cấu giữa được bố trí ở phần giữa của khoang giữa 
các phần bên đối diện của khoang sao cho khoang không có các kết cấu bổ sung trong 

vùng bao quanh kết cấu giữa và kéo dài từ kết cấu giữa tới các phần bên của khoang. ở 
tất cả các phía của kết cấu giữa, kích thước của vùng bao quanh giữa kết cấu giữa và 
phần bên gần nhất là lớn hơn hoặc bằng một phần ba của khoang nằm ngang giữa các 
phần bên đối diện. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất phần đế nêu 
trên. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.10.2015 
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Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
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(72) AU, Kelvin Kar Kin (CA), NIKOPOUR, Hosein (CA), DJUKIC, Petar (CA), Yl, 
Zhihang (CA), BAYESTEH, Alireza (CA), MA, Jianglei (CA), BALIGH, 
Mohammadhadi (CA), ZHANG, Liqing (CA) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp dùng cho sơ đồ truyền không cấp phát đường lên, 

trạm gốc và thiết bị người dùng 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp dùng cho sơ đồ truyền không cấp phát đường lên bao 

gồm bước thực hiện, bởi trạm gốc (base station-BS), sơ đồ truyền đường lên không cấp 
phát. Sơ đồ truyền đường lên không cấp phát xác định vùng truy cập khối truyền tranh 
chấp (contention transmission unit- CTU) thứ nhất trong miền thời gian-tần số, xác định 
các CTU, xác định sơ đồ ánh xạ CTU mặc định bằng cách ánh xạ ít nhất một vài CTU 
tới vùng truy cập CTU thứ nhất, và xác định sơ đồ ánh xạ thiết bị người dùng (user 
quipment-UE) mặc định bằng cách xác định các quy tắc để ánh xạ nhiều UE tới các 
CTU.  
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(11) 45519 
(21) 1-2015-03685 (51) 7 H04W  16/30,  72/04 

(22) 13.02.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/JP2014/053268         13.02.2014 (87) WO2014/136542 A1 12.09.2014 
(30) 2013-045868         07.03.2013      JP 
(71) NTT DOCOMO, INC.  (JP) 

11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6150, Japan 
(72) NAGATA, Satoshi (JP), HOU, Xiaolin (CN), NA, Chongning (CN), HARADA, 

Atsushi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Trạm gốc rađio, thiết bị đầu cuối người dùng và phương pháp 

truyền thông rađio 
  (57)     Sáng chế đề cập đến trạm gốc radio, thiết bị đầu cuối người dùng và phương pháp truyền 

thông radio để làm giảm sự tác động của nhiễu và hơn nữa nâng cao hiệu quả sử dụng 
của của các tài nguyên radio ngay cả khi các cấu hình đường xuống/đường lên (DL/UL) 
khác nhau được ứng dụng giữa các điểm thu/phát lân cận. Trạm gốc radio mà có thể 
truyền thông với các thiết bị đầu cuối người dùng qua song công phân chia theo thời 
gian và mà có thể hơn nữa thay đổi và điều khiển các cấu hình DL/UL, có bộ phận xác 
định loại khung con để phân loại các khung con thành các khung con cố định hoặc các 
khung con linh hoạt, phù hợp với mối tương quan giữa các cấu hình DL/UL được ứng 
dụng trong trạm gốc radio và các cấu hình DL/UL được ứng dụng trong các trạm gốc 
radio khác, và bộ phận điều khiển cấp phát tần số mà áp dụng các phương pháp cấp phát 
tần số khác nhau tới các khung con cố định và các khung con linh hoạt. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống tái chế sản phẩm phụ chứa sắt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống để tái chế các sản phẩm phụ chứa sắt và 
được xả ra ở dạng bụi và bùn cặn chứa lượng lớn thành phần hữu ích từ quy trình sản 
xuất sắt nóng chảy bằng than đá để tái sử dụng sản phẩm phụ này trong quy trình kết tụ 
sắt hoàn nguyên. Hệ thống này bao gồm: lò hoàn nguyên tầng sôi (110) để hoàn nguyên 
quặng sắt mịn; bể sắt hoàn nguyên (120) được nối với lò hoàn nguyên tầng sôi (110) 
qua ống thoát sắt hoàn nguyên (115) để lưu giữ sắt hoàn nguyên và cung cấp sắt hoàn 
nguyên cho hệ thống kết tụ; hệ thống kết tụ làm kết tụ sắt hoàn nguyên được chuyển từ 
bể sắt hoàn nguyên; và thiết bị vận chuyển để chuyển sản phẩm phụ dạng ép thu được từ 
quy trình sản xuất sắt nóng chảy qua ống cấp sản phẩm phụ (200). Sản phẩm phụ dạng 
ép được nạp cho ít nhất một thiết bị được chọn từ nhóm bao gồm lò hoàn nguyên tầng 
sôi, ống nạp sắt hoàn nguyên, và bể sắt hoàn nguyên. 
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XIA, Michael (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình và chất trung gian để điều chế chất ức chế Janus 

Kinaza (JAK) 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình và chất trung gian để điều chế hợp chất {1-{1-[3-flo-2-

(triflometyl)isonicotinoy]piperidin-4-yl}-3-[4-(7H-pyrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-
pyrazol-1-yl]azetidin-3-yl}axetonitril hữu ích trong việc điều trị các bệnh liên quan đến 
hoạt tính của các Janus Kinaza (JAK) bao gồm các rối loạn viêm, các rối loạn tự miễn, 
bệnh ung thư và các bệnh khác. 
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(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Ray dẫn hướng màng xơ dùng cho máy chải thô hoặc máy chải 

trục, chi tiết trượt sử dụng trong ray dẫn hướng này và máy 
chải thô sử dụng ray dẫn hướng này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến ray dẫn hướng màng xơ dùng cho máy chải thô hoặc máy chải trục 
để dẫn hướng màng xơ. Ray dẫn hướng màng xơ có trục dọc, và được trang bị một chi 
tiết trượt, ít nhất là ở một bên hướng về phía màng xơ. Chi tiết trượt được đẩy lên trên 
ray dẫn hướng màng xơ theo hướng trục dọc hoặc chi tiết trượt được kẹp trên ray dẫn 
hướng màng xơ. Chi tiết trượt được giữ trên ray dẫn hướng màng xơ bằng một mối nối 
khớp dương giữa chi tiết trượt và ray dẫn hướng màng xơ. Ray dẫn hướng màng xơ được 
thiết kế có biên dạng lõm. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến chi tiết trượt để sử dụng 
trong ray dẫn hướng này và máy chải thô sử dụng ray dẫn hướng này. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị thu hồi kim loại nhóm platin và 

ferocrom từ quặng cromit chứa kim loại nhóm platin 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp thu hồi kim loại nhóm platin và ferocrom từ quặng 

cromit chứa kim loại nhóm platin, trong đó tinh quặng thu được chủ yếu chứa kim loại 
nhóm platin và cromit và tinh quặng này được sấy sơ bộ và/hoặc sấy đến khô, tiếp đó 
tinh quặng sau khi đã được sấy được làm nóng chảy trong các điều kiện hoàn nguyên 
trong lò nấu chảy dùng điện một chiều (14) để tạo ra hợp kim nóng chảy chứa kim loại 
nhóm platin và xỉ nóng chảy chứa crom. Xỉ nóng chảy được tháo ra khỏi lò nấu chảy 
(14) vào lò nấu xỉ dùng điện xoay chiều (16), trong đó sắt và crom được hoàn nguyên để 
tạo ra hợp kim ferocrom. Kim loại nhóm platin được thu hồi từ hợp kim tháo ra từ lò nấu 
chảy (14) bằng cách sử dụng các quy trình thuỷ luyện. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập 
đến thiết bị thu hồi kim loại nhóm platin và ferocrom. 
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Margarita, 6301, Venezuela 
2. ZANDER, RALF  (VE) 
Tempelhofer Damm 152, 12099 Berlin, Germany 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị để hỗ trợ tình dục có pittông rỗng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị (1) để hỗ trợ tình dục có pittông rỗng (3), xi lanh dẫn động (5) và 
cơ cấu truyền (7, 9) để biến chuyển động quay của xi lanh dẫn động thành chuyển động dọc trục 
của pittông rỗng, trong đó xi lanh dẫn động (5) bao quanh ít nhất một phần pittông rỗng (3). 
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13/894,817         15.05.2013     US 
(71) LITEPOINT CORPORATION   (US) 

575 Maude Court, Sunnyvale, California 94085, United States of America 
(72) OLGAARD, Christian Volf (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp kiểm thử bộ thu phát tín hiệu dữ liệu gói nhiều 

đầu vào nhiều đầu ra tần số vô tuyến của mẫu thử 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp để kiểm thử bộ thu phát tín hiệu dữ liệu 

gói tần số radio (RF-radio frequency) không dây nhiều đầu vào, nhiều đầu ra trong khi 
đang hoạt động theo cách sao cho truyền thông các tín hiệu của các bộ thu phát bằng 
cách sử dụng các sự kết hợp hoặc hoán đổi các dòng dữ liệu gói mà không yêu cầu 
ngừng hoặc tái thiết lập các liên kết truyền thông sau khi chuyển tiếp từ sự kết hợp hoặc 
hoán đổi các dòng dữ liệu gói thành dòng khác. 
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2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) TOMIYAMA, Shinji (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị hiệu chỉnh các thông số thao tác và các trị số đo, 

phương pháp hiệu chỉnh và phương pháp tinh luyện thép 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị hiệu chỉnh các thông số thao tác và trị số đo (20) trong quy 

trình tinh luyện thép nóng chảy. Thiết bị này bao gồm bộ phận lựa chọn các mẻ thép 
nóng chảy trước đó (23a) để lựa chọn các mẻ thép nóng chảy trước đó có sự khác biệt về 
dữ liệu vận hành với mẻ thép nóng chảy cần được xử lý, sự khác biệt này nằm trong 
khoảng định trước, và bộ phận tính các thông số hiệu chỉnh (23b) để tính sai số cân 
bằng khối lượng cacbon cho mỗi mẻ thép nóng chảy trước đó đã được lựa chọn bởi bộ 
phận lựa chọn các mẻ thép nóng chảy trước đó (23a) và tính các lượng hiệu chỉnh cho 
các trị số đo và lượng cacbon được bổ sung vào thép nóng chảy nhờ việc nạp nguyên 
liệu thô phụ, sao cho trị số tổng của sai số tính được là nhỏ nhất. Ngoài ra, sáng chế 
cũng đề cập đến phương pháp hiệu chỉnh các thông số thao tác và trị số đo và phương 
pháp tinh luyện thép nóng chảy sử dụng thiết bị hiệu chỉnh này. 
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(72) CHITTOOR, Jaishree, M. (US), MIYAMOTO, Amy, J. (US), NICHOLS, Amy, M. 

(US), OUFATTOLE, Mohammed (US), PETERSEN, Michael, W. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phân tử ADN tái tổ hợp mang yếu tố điều hòa đặc tính dung 

nạp thuốc diệt cỏ và kháng vật gây hại ở cây trồng và cây 
trồng chuyển gen chứa phân tử ADN này 

  (57)     Sáng chế đề xuất phân tử và cấu trúc ADN tái tổ hợp, cũng như trình tụ nucleotit của 
chúng, hữu dụng để điều biến sự biểu hiện gen ở cây trồng. Sáng chế còn đề xuất cây 
trồng chuyển gen, tế bào của cây trồng chuyển gen, một phần của cây trồng chuyển gen, 
và hạt chuyển gen chúa phân tử ADN tái tổ hợp chứa phân tử ADN liên kết linh hoạt với 
phân tử ADN có thể phiên mã khác loài, cũng như phương pháp sử dụng chúng.  
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(72) SCHMITT, Joachim (DE), STAHL, Bernd (DE), KNOL, Jan (NL) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Chế phẩm dinh dưỡng chứa oligosacarit không tiêu hóa được 

và phương pháp cung cấp chất dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh được 
sinh ra bằng cách mổ đẻ 

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm dinh dưỡng chứa oligosacarit không tiêu hóa được và 
phương pháp cung cấp chất dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh được sinh ra bằng cách mổ đẻ, 
phương pháp này bao gồm việc sử dụng chế phẩm chứa oligosacarit không tiêu hóa 
được này.  
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1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi 471-8571, Japan 
(72) SHIMIZU Masatake  (JP), TAKASHlMA Akira  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất dây curoa truyền động thay đổi liên 

tục 
  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất dây curoa CVT (continuously variable 

transmission-truyền động thay đổi liên tục) để hạn chế sự thay đổi độ dài của đai kim 
loại dạng vòng, phương pháp bao gồm bước kéo căng giai đoạn thứ nhất (p1) để mở 
rộng độ dài đường tròn của dây curoa kim loại dạng vòng (110) bằng cách mở rộng 
khoảng cách giữa các trục lăn, bước đo để đo lượng đàn hồi (Sb1) của dây curoa kim 
loại dạng vòng (110) ở bước kéo căng giai đoạn thứ nhất (p1), bước tính toán để tính 
toán lượng đàn hồi được dự báo (Sb2) mà nó được dự báo từ lượng đàn hồi được đo 
(Sb1), và bước kéo căng giai đoạn thứ hai (p2) để kéo căng dây curoa kim loại dạng 
vòng (110) để xử lý dây curoa kim loại dạng vòng (110) thành độ dài đường tròn định 
trước bằng cách mở rộng thêm khoảng cách giữa các trục lăn dựa trên lượng đàn hồi 
được dự báo (Sb2). 
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(11) 45530 
(21) 1-2015-03740 (51) 7 H04W  36/30 
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Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) GUO, Fangfu (CN), XU, Xiaoying (CN), CHEN, Dong (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị xử lý thông tin liên kết xuống, thiết bị người dùng, 

phương pháp điều khiển thông tin liên kết xuống, bộ điều 
khiển mạng không dây và trạm cơ sở 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị xử lý thông tin liên kết xuống. Phương pháp 
này gồm các bước: xác định, bởi UE (user equipment-thiết bị người dùng), xem liệu liên 
kết truyền thông giữa tế bào trong nhóm hoạt động và UE có thỏa mãn yêu cầu chất 
lượng truyền thông định trước hay không; và nếu liên kết truyền thông giữa tế bào trong 
nhóm hoạt động và UE không thỏa mãn yêu cầu chất lượng truyền thông định trước, thì 
dừng, bởi UE, xử lý thông tin liên kết xuống được gửi từ trạm cơ sở bằng cách sử dụng 
liên kết truyền thông; do vậy, hiệu năng truyền của UE không bị ảnh hưởng. 
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(US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dung dịch khoan và phương pháp điều chế dung dịch khoan 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dung dịch khoan. Trong đó, dung dịch khoan cung cấp chất bôi 

trơn tiết ra duy trì đến mũi khoan trong vận hành khoan và dung dịch này bao gồm dung 
dịch khoan dạng bùn và tế bào vi khuẩn có dầu. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp điều chế dung dịch khoan này. 
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(22) 19.03.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/IB2014/059965    19.03.2014 (87) WO2014/147567 25.09.2014 
(30) 61/803,300        19.03.2013    US 
(71) NOVARTIS AG  (CH) 

Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland 
(72) DIEDERICH, Anke (DE), KUNZLER, Hans-Ulrich (CH), GRANER, Oliver (DE) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Dược phẩm chứa 40-O-(2-hydroxy)etyl-rapamyxin, bao gói chứa 

dược phẩm này và quy trình bào chế dược phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa 40-O-(2-hydroxy)etyl-rapamyxin với phần có hàm 

lượng dược chất cao và phần giải phóng tức thì. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dược 
phẩm chứa 40-O-(2-hydroxy)etyl-rapamyxin trong lớp thứ nhất và chất hoạt động về 
mặt trong lớp bên dưới lớp thứ nhất. Dược phẩm này đặc biệt thích hợp để dùng làm 
thuốc. Sáng chế cũng đề cập đến bao gói chứa dược phẩm này và quy trình bào chế dược 
phẩm này. 
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(72) NUCCIO, Michael (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Polynucleotit tái tổ hợp, catxet biểu hiện chứa 

polynucleotit này và phương pháp biểu hiện polynuclotit 
quan tâm ở tế bào bảo vệ của thực vật 

  (57)     Sáng chế đề cập đến polynucleotit tái tổ hợp, catxet biểu hiện chứa polynucleotit này. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp biểu hiện polynucleotit quan tâm ở tế 
bào bảo vệ của thực vật. 
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(72) IKEUCHI, Masahiko (JP), ENDO, Tadashi (JP), TSUDA, Osamu (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phiến silic cho các pin năng lượng mặt trời và phương pháp 

tạo phiến silic 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo phiến silic cho các pin năng lượng mặt trời, gồm 

bước khắc ăn mòn chi tiết silic được làm từ silic đa tinh thể được cắt lát bởi cưa dây hạt 
mài cố định với dung dịch khắc ăn mòn chứa axit hỗn hợp gồm axit flohyđric, axit 
nitric, và axit sunfuric, trong đó khoảng hợp phần của axit hỗn hợp trong vùng cụ thể 
trong sơ đồ tam giác biểu thị hợp phần bằng % khối lượng và dung dịch khắc ăn mòn có 
nồng độ nước từ 0% khối lượng đến 10,5% khối lượng. 
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(71) Trường Đại học Bách khoa Hà Nội  (VN) 

Số 1 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
(72) Phan Trung Nghĩa (VN), Seiichi Kawahara (JP) 
(54) Quy trình tách loại protein có trong mủ cao su tự nhiên bằng 

cách ủ ure có sử dụng axit axetic 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình tách loại protein có trong mủ cao su tự nhiên bằng cách ủ 

ure có sử dụng axit axetic bao gồm các bước: pha loãng mủ cao su tự nhiên bằng nước 
và bổ sung natri dodexyl sulfat (SDS) để thu hỗn hợp mủ cao su A; bổ sung ure, axit 
axetic, sau đó khuấy và ủ trong 60 phút để thu hỗn hợp mủ cao su B, thực hiện ly tâm 
tốc độ cao đối với hỗn hợp mủ cao su B thu được phần mủ cao su đã được tách protein 
lần 1; phân tán phần mủ cao su đã được tách protein lần 1 trong nước để được hỗn hợp 
mủ cao su có hàm lượng phần khô 30%, sau đó thêm SDS và axit axetic để thu được hỗn 
hợp mủ cao su C, lặp lại bước (iii) đối với hỗn hợp mủ cao su C để thu được phần mủ 
cao su đã được tách protein lần 2 và sau đó lặp lại bước (iv) đối với phần mủ cao su đã 
được tách protein lần 2 này để thu hỗn hợp mủ cao su D; lặp lại bước (iii) đối với hỗn 
hợp mủ cao su D để thu được mủ cao su tự nhiên đã tách protein; và bảo quản mủ cao su 
tự nhiên đã được tách protein.  
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống cung cấp thông tin xe 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mạng máy thu gom, sạc và phân phối thiết bị lưu trữ điện năng 
xách tay (ví dụ, pin, siêu tụ điện hoặc tụ điện siêu nạp). Thông tin gắn với xe có liên 
quan đến việc sử dụng máy thu gom, sạc và phân phối được truyền tới hoặc thu nhận bởi 
thiết bị di động người sử dụng gắn với một hoặc nhiều xe. Thông tin xe có thể bao gồm 
thông tin gắn với chẩn đoán hoặc tình trạng của xe và thông tin gắn với lịch sử sử dụng 
xe đã nhận được từ các nguồn khác nhau. Sau đó, thông tin này được xử lý và phân tích 
tại thiết bị di động và thông tin đó được trình bày bởi thiết bị di động theo cách hữu ích 
cho người sử dụng và/hoặc thông qua thiết bị bên ngoài đến thiết bị di động, chẳng hạn 
như xe, để xử lý tiếp hoặc để truyền thông dữ liệu. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất dihydropyridazin-3,5-dion, chế phẩm chứa hợp chất 

này có tác dụng ức chế sự vận chuyển phosphat phụ thuộc 
natri và thuốc chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất dihydropyridazin-3,5-dion hoặc muối của nó, hoặc solvat 
của hợp chất hoặc muối này, chế phẩm chứa hợp chất này dùng để ức chế sự vận chuyển 
phosphat phụ thuộc natri, và thuốc chứa hợp chất này dùng để phòng và/hoặc điều trị 
chứng tăng phosphat huyết, chứng tăng năng tuyến cận giáp thứ phát và bệnh suy thận 
mạn tính. 

 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
243 

(11) 45538 
(21) 1-2015-03785 (51) 7 F24F  7/013 

(22) 25.03.2013 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/JP2013/058514          25.03.2013 (87) WO2014/155477 A1 02.10.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.10.2015 
(71) MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  (JP) 

7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310 Japan 
(72) YASUDA, Yuuichi (JP), MATSUNO, Katsunori (JP), ANDO, Naoki (JP), 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cửa sập của quạt thông gió, cơ cấu đóng mở cửa sập và quạt 

thông gió 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cửa sập của quạt thông gió (100) được kết cấu sao cho các vấu nhô 

hình trụ (6a) của lỗ trục cửa sập bên trái (6) mà là lỗ viền được tạo ra trên bề mặt bên 
trái của tấm cửa sập (3) của chi tiết tấm cửa sập (30) gồm có tay đòn của cửa sập (5) và 
vấu nhô hình trụ (8a) của lỗ kéo dài qua tay đòn (8) mà là lỗ viền được tạo ra ở tay đòn 
của cửa sập (5) xuyên qua lỗ trục là chi tiết kéo dài của tay đòn (9) và lỗ kéo dài là chi 
tiết kéo dài của tay đòn (10) được tạo ra tương ứng ở chi tiết kéo dài của tay đòn (40) và 
được dập nóng vào đó sao cho chi tiết kéo dài của tay đòn (40) được cố định vào bề mặt 
bên trái của tấm cửa sập (3) và tay đòn của cửa sập (5). Sáng chế cũng đề cập đến cơ cấu 
đóng mở cửa sập và quạt thông gió. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Composit bọt xốp có khả năng thấm hút 

  (57)     Sáng chế đề cập đến composit bọt xốp có khả năng thấm hút bao gồm lớp bọt xốp (12) 
có các rãnh (16) để tạo thành các khe hở (18) trên ít nhất một phần của lớp bọt xốp (12) 
và lớp thấm hút (14). Màng hóa rắn nhiệt có thể được kẹp giữa lớp bọt xốp (12) và lớp 
thấm hút (14) và có rãnh (16) để tạo thành các khe hở mà có ít nhất một phần tương hợp 
với các khe hở (22) của lớp bọt xốp (12). Lớp thấm hút (14) có thể có các khe hở hoặc 
không có khe hở. Composit bọt xốp có khả năng thấm hút có thể được dùng làm sản 
phẩm vệ sinh cá nhân, băng y tế, màng phủ polyetylen terephtalat và màng phủ nông 
nghiệp. 
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị truyền thông không dây và phương pháp nhận đường 

truyền từ hai hoặc nhiều thiết bị truyền thông không dây 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống, phương pháp và thiết bị truyền thông không dây. Theo 

một khía cạnh, sáng chế đề xuất phương pháp nhận đường truyền từ hai hoặc nhiều thiết 
bị truyền thông không dây. Phương pháp này bao gồm nhận phần mở đầu thứ nhất được 
truyền bởi thiết bị không dây thứ nhất; đồng thời thu nhận phần mở đầu thứ hai được 
truyền bởi thiết bị không dây thứ hai; thu nhận phần thứ nhất của đường truyền ở đoạn 
thứ nhất của băng thông, phần thứ nhất được truyền bởi thiết bị không dây thứ nhất bao 
gồm đoạn dữ liệu thứ nhất; và đồng thời thu nhận phần thứ hai của đường truyền trong 
đoạn thứ hai của băng thông, đoạn thứ hai của băng thông không chồng lấn với đoạn thứ 
nhất của băng thông, phần thứ hai được truyền bởi thiết bị không dây thứ hai, phần thứ 
hai bao gồm đoạn dữ liệu thứ hai. 
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị truyền thông không dây và phương pháp truyền 

thông đến hai hoặc nhiều thiết bị truyền thông không dây 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị truyền thông không dây. Theo một khía 

cạnh, sáng chế đề xuất phương pháp truyền thông đến hai hoặc nhiều thiết bị truyền 
thông không dây. Phương pháp này bao gồm việc truyền phần thứ nhất của phần mở đầu 
theo định dạng thứ nhất, phần thứ nhất của phần mở đầu chứa thông tin thông báo thiết 
bị tương thích với định dạng thứ nhất để trì hoãn việc truyền, truyền phần thứ hai của 
phần mở đầu theo định dạng thứ hai, phần thứ hai của phần mở đầu chứa thông tin cấp 
phát âm, thông tin cấp phát âm nhận diện hai hoặc nhiều thiết bị truyền thông không 
dây; và truyền dữ liệu đồng thời đến hai hoặc nhiều thiết bị truyền thông không dây, dữ 
liệu này được chứa trên hai hoặc nhiều dải băng con. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp chọn mạng không dây, thiết bị người dùng và 

phương tiện lưu trữ đọc được bằng máy tính 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp để chọn mạng không dây, phương pháp này bao gồm 

bước thu thập, bởi thiết bị người dùng (User Equipment - UE) từ máy chủ V-ANDSF 
(Visitor Access Network Discovery and Selection Function - chức năng phát hiện và 
chọn mạng truy cập tạm trú), chính sách tạm trú, và tạo ra danh sách ưu tiên WLAN 
(Wireless Local Area Network - mạng cục bộ không dây) theo chính sách tạm trú này, 
chính sách thường trú, và bộ chỉ thị ưu tiên. Phương pháp này còn bao gồm bước chọn 
mạng WLAN từ danh sách ưu tiên này làm mạng được chọn. 
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334 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(72) Phạm Hùng Việt (VN), Mai Thanh Đức (VN), Dương Hồng Anh (VN) 
(54) Hệ điện di mao quản xách tay tự động hai kênh dùng để phân 

tích đồng thời cả ion mang điện âm và ion mang điện dương 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ điện di mao quản xách tay tự động hai kênh dùng để phân tích 

đồng thời đa chỉ tiêu ion trong nước. Toàn bộ hệ này được lắp đặt gọn trong một vali 
xách tay với kích thước các chiều là 33 cm (rộng) x 45 cm (dài) x 15 cm (sâu). Tổng 
trọng lượng toàn hệ này khoảng 10 kg. Vali được chia hai tầng riêng biệt, với tầng sát 
đáy dùng để chứa phần điện (1). Tầng phía trên được sử dụng để lắp đặt phần dẫn lỏng 
(2) và hộp cách điện cao thế. Hệ điện di mao quản xách tay tự động hai kênh được lắp 
đặt với chế độ sử dụng hai dung dịch đệm độc lập để phân tích đồng thời anion và 
cation. Các chất mang điện âm và dương được phân tách và định lượng trên hai mao 
quản độc lập nhờ sử dụng hai nguồn phát cao thế có chiều ngược nhau. Các giao diện 
dẫn lỏng (25) luôn được nối đất trong suốt quá trình vận hành. Hệ này có khả năng đo 
đạc trực tiếp từ dòng chảy liên tục, không bị giới hạn bởi số lần đo mẫu trong một 
chương trình lặp và không cần sử dụng các lọ đựng mẫu chịu áp chuyên dụng. Hệ này 
có thể được sử dụng trong phòng thí nghiệm để phục vụ phân tích thường xuyên (routine 
analysis) hay sử dụng ngoài hiện trường cho các ứng dụng quan trắc di động. 
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axit nucleic này, chế phẩm miễn dịch chứa các axit nucleic 
hoặc polypeptit của thể khảm, kit và virut dengue sống giảm 
độc lực chứa thể khảm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thể khảm axit nucleic, polypeptit được mã hóa bởi thể khảm axit 
nucleic này, dược phẩm chứa chúng và vật truyền mã hóa chúng. Sáng chế cũng đề cập 
đến các axit nueleic hoặc polypeptit được mã hóa có liên quan, và chế phẩm gây miễn 
dịch chứa các axit nucleic hoặc polypeptit được mã hóa này. Chế phẩm gây miễn dịch 
này có khả năng gây ra đáp ứng miễn dịch ở đối tượng đối với tất cả các kiểu huyết 
thanh của virut dengue. Sáng chế cũng đề cập đến kit và virut dengue sống giảm độc lực 
có liên quan.  
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(72) BORDES, Philippe  (FR), ANDRIVON, Pierre  (FR), JOLLY, Emmanuel  (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp mã hóa và phương pháp giải mã bảng tra màu và 

các thiết bị tương ứng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp mã hóa bảng tra màu (LUT) được xác định như là 

một mạng lưới gồm các đỉnh. ít nhất một trị số màu được liên kết với mỗi đỉnh của 
mạng. Phương pháp này bao gồm, đối với đỉnh hiện hành, các bước: dự đoán ít nhất một 
trị số màu được liên kết với đỉnh hiện hành nêu trên từ một trị số màu khác mà thu được 
từ các trị số màu được tạo lại cấu trúc đã được liên kết với các đỉnh lân cận; và mã hóa 
trong dòng bit ít nhất một phần còn lại được tính toán giữa ít nhất một trị số màu của 
đỉnh hiện hành và trị số dự đoán của nó trong dòng bit. 
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(72) MOON, Heecheul  (KR), LEE, Yongseok (KR), CHOI, Jongchul (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử có môđun camera 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử có môđun camera và giá lắp để đỡ môđun camera, 
thiết bị điện tử này có cấu trúc mỏng hơn và hấp thụ lực tác động từ bên ngoài tốt hơn. 
Môđun camera bao gồm môđun ống kính camera, vỏ có lỗ và chứa môđun ống kính 
camera, và cửa sổ camera để che cho lỗ trên vỏ. Giá lắp có vùng để đỡ ít nhất một phần 
vỏ. 
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(54) Phương pháp làm gia tăng khả năng chống chịu đối với stress 

nhiệt và phương pháp sàng lọc cây trồng có khả năng chống 
chịu đối với stress nhiệt gia tăng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp làm gia tăng khả năng chống chịu của cây trồng đối 
với stress nhiệt, và cụ thể là phương pháp cải thiện năng suất hạt và chất lượng của cây 
trồng sinh trưởng trong điều kiện có stress nhiệt ở dạng nhiệt độ tối thiểu gia tăng. 
Phương pháp này bao gồm việc chọn các cây trồng có mức biểu hiện HYR (higher yield 
rice) gia tăng và trồng các cây trồng này ở các vùng nghi ngờ có nhiệt độ tối thiểu lớn 

hơn 25°C trong vụ canh tác. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sàng lọc 
cây trồng có khả năng chống chịu đối với stress nhiệt gia tăng và phương pháp sản xuất 

hạt ở các vùng có nhiệt độ tối thiểu 25°C hoặc cao hơn. 
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(72) ASAKAWA Masafumi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật liệu lọc loại bỏ kết tụ, phương pháp loại bỏ kết tụ, bộ lọc 

loại bỏ tế bào máu trắng, và phương pháp lọc sản phẩm máu 
  (57)     Sáng chế đề xuất vật liệu lọc loại bỏ kết tụ cho phép loại bỏ hiệu quả các kết tụ trong 

khi ngăn chặn sự che lấp bởi các kết tụ, phương pháp loại bỏ kết tụ, bộ lọc loại bỏ tế bào 
máu trắng, và phương pháp lọc sản phẩm máu. Vật liệu lọc loại bỏ kết tụ để loại bỏ các 
kết tụ trong sản phẩm máu, mà chỉ chứa các sợi có độ dài nằm trong khoảng từ 100 đến 
1000mm, và độ mịn nằm trong khoảng từ 0,7 đến 4,0 dtex, và có trọng lượng cơ bản 
nằm trong khoảng từ 20 đến 100g/m2, và khối lượng riêng không tải nằm trong khoảng 
từ 0,03 đến 0,10g/cm3. 
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(54) Thiết bị điều khiển truyền thông, phương pháp điều khiển 

truyền thông, hệ thống truyền thông rađio và thiết bị đầu 
cuối 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị điều khiển truyền thông bao gồm bộ điều khiển truyền 
thông, dựa trên từng đơn vị khối tài nguyên, điều khiển truyền thông radio được thực 
hiện bởi một hoặc nhiều thiết bị đầu cuối trên sóng mang thành phần có độ rộng dải tần 
cơ sở. Bộ điều khiển truyền thông thiết đặt ít nhất một dải tần mở rộng có độ rộng dải 
tần mở rộng là bội số nguyên của kích thước các khối tài nguyên nêu trên. 
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(54) Hợp chất pyrazol-amit và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức sau: 
 

 
 

trong đó n là 1 hoặc 2,  
 

 
 

hoặc muối dược dụng của nó, và dược phẩm chứa hợp chất này. 
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(72) KISHII Mitsuru (JP), HARUNA Kazuo (JP), SHIMA Koichi (JP) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Quy trình và thiết bị tinh chế khí hydro 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình tinh chế khí hydro mà ứng dụng phương pháp hấp phụ 
thay đổi áp suất được thực hiện bằng cách sử dụng các tháp hấp phụ (10A đến 10D) 
được nạp chất hấp phụ, một chu trình được lặp lại bao gồm bước đưa hỗn hợp khí vào 
trong các tháp hấp phụ khiến cho chất hấp phụ hấp phụ các tạp chất trong hỗn hợp khí 
và xả khí giàu hydro được làm giàu với khí hydro từ tháp hấp phụ ở trạng thái trong đó 
áp suất bên trong các tháp hấp phụ là tương đối cao và bước giải hấp phụ các tạp chất ra 
khỏi chất hấp phụ bằng cách giảm áp suất bên trong các tháp hấp phụ và xả khí được 
giải hấp phụ ra khỏi tháp hấp phụ. Khí được giải hấp phụ được xả ra khỏi tháp hấp phụ 
được đưa vào bình chứa khí dung tích biến thiên (2) và khí trong bình chứa khí (2) được 
xả trong khi duy trì áp suất bên trong bình chứa khí (2) ở mức về cơ bản không đổi. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thiết bị tinh chế hydro. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp định hình chất dạng tinh thể được micro hóa và 

hệ thống định hình chất dạng tinh thể được micro hóa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp định hình chất dạng tinh thể được micro hóa và hệ 

thống định hình chất dạng tinh thể được micro hóa. Hệ thống và phương pháp để chuẩn 
bị và làm ổn định các chất dạng hạt. Cụ thể hơn, hệ thống và phương pháp là để định 
hình các chất dạng hạt để cải thiện độ ổn định lý hóa của các chất cũng như các thành 
phần kết hợp các hạt này. 
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phân tử liên kết với BCMA và CD3, trình tự axit nucleic mã hóa 

phân tử liên kết và dược phẩm chứa phân tử này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phân tử liên kết chứa vùng liên kết thứ nhất và thứ hai, trong đó 

vùng liên kết thứ nhất có khả năng liên kết với cụm epitop của BCMA, và vùng liên kết 
thứ hai có khả năng liên kết với phức hợp thụ thể CD3 của tế bào T. Hơn nữa, sáng chế 
còn đề cập đến trình tự axit nucleic mã hóa phân tử liên kết, vật truyền gồm trình tự axit 
nucleic này và tế bào chủ biến nạp hoặc chuyển nhiễm bằng vật truyền này. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề xuất quy trình sản xuất của phân tử liên kết theo sáng chế, dược phẩm 
và kit chứa phân tử liên kết này.  
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(54) Tấm thép  mạ kim loại để ép nóng, phương pháp ép nóng tấm 

thép và bộ phận của ô tô được sản xuất bởi phương pháp ép 
nóng tấm thép  

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép mạ kim loại để ép nóng, phương pháp ép nóng tấm thép 
này và bộ phận của ô tô được sản xuất bởi phương pháp ép nóng tấm thép. Lớp mạ 
nhôm được tạo ra ở một mặt hoặc cả hai mặt của tấm thép, lớp mạ nhôm này chứa ít 
nhất là nhôm, và còn chứa một hoặc nhiều thành phần khác với tổng lượng nằm trong 
khoảng từ 0,02 đến 2% khối lượng, được chọn từ nhóm bao gồm Mg, Ca, Sr, Li, Na, và 
K; và lớp phủ bề mặt được phủ lên lớp mạ nhôm và chứa ít nhất là ZnO. 
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(54) Dược phẩm chứa bột khô dùng theo đường hô hấp và quy trình 

bào chế chế phẩm bột khô của hạt kết tụ có thể hít được 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa bột khô chứa nhiều hạt mang xốp và hạt hoạt chất 

dùng theo đường hô hấp. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến gói liều đơn vị chứa dược 
phẩm, dạng liều đơn vị để hít và quy trình bào chế chế phẩm bột khô của hạt kết tụ có 
thể hít được. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Protein dung hợp và phương pháp kích thích khả năng sinh 

trưởng của thực vật, bảo vệ thực vật và phương pháp làm bất 
động các bào tử Bacillus trên thực vật 

  (57)    Nhìn chung, sáng chế đề cập đến protein dung hợp bao gồm trình tự hướng đích mà 
hướng đích protein dung hợp đến lớp ngoại bào tử của thành viên họ Bacillus cereus. 

Sáng chế còn đề cập đến các thành viên họ Bacillus cereus tái tổ hợp biểu hiện protein 

dung hợp này và các dạng chế phẩm chứa các thành viên họ Bacillus cereus tái tổ hợp 

biểu hiện protein dung hợp này. Các phương pháp kích thích khả năng sinh trưởng của 
thực vật, bảo vệ thực vật khỏi mầm bệnh và câng cao sức chống chịu điều kiện khắc 
nghiệt ở thực vật bằng cách áp dụng các thành viên họ Bacillus cereus tái tổ hợp hoặc 

các dạng chế phẩm cho thực vật hoặc môi trường sinh trưởng của thực vật thì cũng được 
mô tả. Sáng chế còn đề cập đến các phương pháp làm bất động các bào tử của thành 
viên họ Bacillus cereus tái tổ hợp biểu hiện protein dung hợp trên thực vật.  
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(21) 1-2015-03904 (51) 7 A23N  15/02,  15/04, B26D  3/16 

(22) 14.04.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/IT2014/000109         14.04.2014 (87) WO2014/170923 23.10.2014 
(30) RM2013A000225         15.04.2013     IT 
(71) TURATTI S.R.L.  (IT) 

San Marco 1901, I-30124 Venezia, Italy 
(72) TURATTI, Antomo (IT) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Máy làm sạch củ quả, cụ thể là trái dâu tây và củ cải 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy làm sạch củ quả, cụ thể là trái dâu tây và củ cải, máy làm sạch 
này bao gồm: băng tải đai (5) dạng vòng kín để vận chuyển củ quả, có nhánh vận 
chuyển trên (5a), nhánh khứ hồi dưới (5b) và hai nhánh chuyển tiếp trước và sau (5c, 
5d) lần lượt được bố trí nằm giữa nhánh vận chuyển trên (5a) và nhánh khứ hồi dưới 
(5b), các lỗ (6) được tạo trên băng tải đai (5), mỗi lỗ được làm thích ứng để chứa một củ 
quả; phương tiện truyền động để dịch chuyển băng tải đai (5) theo một hướng tịnh tiến 
định trước (A); phương tiện tạo chân không (8) bao gồm phương tiện phân phối (10) 
nằm dưới ít nhất một phần định trước của nhánh vận chuyển trên (5a) và trong ít nhất 
một phần chuyển động của nhánh chuyển tiếp trước (5c), ít nhất một phần chuyển động 
này liền kề với phần định trước của nhánh vận chuyển trên (5a) để tạo ra lực hút hướng 
vào băng tải đai (5), lực hút này tác động lên củ quả trong các lỗ (6) trên ít nhất một 
phần định trước của nhánh vận chuyển trên (5a) và trên ít nhất một phần chuyển động 
của nhánh chuyển tiếp trước (5e); phần chuyển động nêu trên của nhánh chuyển tiếp 
trước (5c) lớn hơn một nửa nhánh chuyển tiếp trước (5c); và phương tiện cắt thứ nhất 
(11) để cắt củ quả nằm trong các lỗ (6) theo một đường cắt gần như vuông góc với 
hướng tịnh tiến (A).  
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(22) 15.04.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/US2014/034068    15.04.2014 (87) WO2014/172300 23.10.2014 
(30) 61/812,006         15.04.2013     US 

14/252,206         14.04.2014     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.10.2015 
(71) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.  (US) 

3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, United States of America 
(72) NAYLOR, Mark O. (US), JANSEN, Lawrence E. (US), SHELESTAK, Larry J. (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thủy tinh natri cacbonat-vôi-silic oxit và phương pháp sản 

xuất thủy tinh này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thủy tinh có phần cơ bản là thủy tinh natri cacbonat-vôi-silic oxit, 

và phần nhuộm màu bao gồm tổng lượng sắt ở dạng Fe2O3 được chọn từ nhóm tổng 
lượng sắt ở dạng Fe2O3 nằm trong khoảng từ lớn hơn 0 (zero) đến 0,02 phần trăm trọng 
lượng; tổng lượng sắt ở dạng Fe2O3 nằm trong khoảng từ lớn hơn 0,02 đến nhỏ hơn 0,10 
phần trăm trọng lượng và tổng lượng sắt ở dạng Fe2O3 nằm trong khoảng từ 0,10 đến 
2,00 phần trăm trọng lượng; tỷ lệ oxy hóa-khử nằm trong khoảng từ 0,2 đến 0,6, và thiếc 
và/hoặc các hợp chất của thiếc, ví dụ SnO2 lớn hơn 0,000 đến 5,0 phần trăm trọng 
lượng. Theo một phương án khác của sáng chế, thủy tinh có mặt tráng thiếc và mặt tiếp 
xúc không khí đối diện, trong đó mặt tráng thiếc của thủy tinh được đỡ trên bể thiếc 
nóng chảy trong quá trình tạo hình của thủy tinh. Nồng độ thiếc ở mặt tráng thiếc của 
thủy tinh lớn hơn, nhỏ hơn, hoặc bằng nồng độ thiếc trong "phần thân" của thủy tinh. 
"Phần thân" của thủy tinh kéo dài từ mặt tiếp xúc không khí của thủy tinh về phía mặt 
tráng thiếc và đầu cuối ngắn của mặt tráng thiếc của thủy tinh. 
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(US), Jason C. RECH  (US), Brad M. SAVALL (US), Akinola SOYODE-JOHNSON 
(US), Brice M. STENNE (US), Devin M. SWANSON (US), Jessica L. WALL (US) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chất điều biến thụ thể gây tiết purin P2X7 và dược phẩm chứa 

nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức (I, Ia, IIa và IIb) 

 

 
 
trong đó, các ký hiệu là như được xác định trong bản mô tả. Sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp điều chế các hợp chất này và dược phẩm chứa chúng. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm thép cán nóng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép cán nóng chứa thành phần hóa học xác định và cấu trúc 
thép được thể hiện bởi tỷ lệ diện tích của ferit nằm trong khoảng từ 5% đến 50%, tỷ lệ 
diện tích của bainit được tạo ra bởi tổ hợp của bainit ferit nằm trong khoảng từ 50% đến 

90%, tổ hợp này có độ sai số định hướng tinh thể trung bình nằm trong khoảng từ 0,4° 

đến 3°, và tổng tỷ lệ diện tích của mactensit, pearlit, và austenit là 5% hoặc nhỏ hơn. 
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
267 

(11) 45561 
(21) 1-2015-03922 (51) 7 B65D  33/25 

(22) 11.03.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/US2014/023669    11.03.2014 (87) WO2014/150576 25.09.2014 
(30) 61/792,384         15.03.2013     US 

14/202,704         10.03.2014     US 
(71) REYNOLDS PRESTO PRODUCTS INC.  (US) 

1900 West Field Court Lake Forest, IL 60045, United States of America 
(72) PETKOVSEK, Gregory, L. (US), DOWLER, Roger, E. (US), THOMPSON, Gregg 
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Bộ phận đóng kín bằng khóa kéo an toàn cho trẻ em, bao gói 

mềm dẻo bao gồm bộ phận đóng kín này, con trượt đôi dùng 
cho phần đóng kín, túi chất dẻo có khóa kéo và phương pháp 
đóng mở túi chất dẻo này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận đóng kín bằng khóa kéo an toàn cho trẻ em dùng cho túi 
chất dẻo có con trượt đôi bao gồm con trượt thứ nhất và con trượt thứ hai. Con trượt thứ 
nhất và con trượt thứ hai được bố trí trên bộ phận đóng kín bằng khóa kéo sao cho khi ít 
nhất một con trượt trong số các con trượt thứ nhất và con trượt thứ hai dịch chuyển theo 
hướng về phía con trượt còn lại, thì khóa kéo khóa lại; và khi ít nhất một con trượt trong 
số các con trượt thứ nhất và con trượt thứ hai dịch chuyển theo hướng rời xa con trượt 
còn lại, thì khóa kéo được mở khóa ra. Con trượt thứ nhất và con trượt thứ hai được nối 
có thể tách ra được với nhau.  
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(KR) 

(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

(54) Phương pháp tách colagen tan trong axit từ sứa và phương 
pháp điều chế atelocolagen 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tách colagen tan trong axit từ sứa. Phương pháp này 
sử dụng kỹ thuật chiếu xạ. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp điều chế 
atelocolagen. 
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(72) LEE, Dong Myoung (KR), LEE, Sang Min (KR), YU, Ho Sang (KR), PARK, Ji Hoon  
(KR), CHOI, Sang Ui  (KR) 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị chữa bệnh bằng nhiệt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị chữa bệnh bằng nhiệt, thiết bị này bao gồm vỏ bọc thứ nhất 
(10), vỏ bọc thứ hai (20) được bố trí dưới vỏ bọc thứ nhất (10), tấm chuyển (30), ở cả 
hai mặt của nó lắp các con lăn chuyển (31), và cặp ray dẫn (40) được lắp trên vỏ bọc thứ 
hai (20) và trên đó đặt một cách tương ứng các con lăn chuyển (31) trên tấm chuyển 
(30). Cặp ray dẫn (40) được đúc nguyên khối khi vỏ bọc thứ hai (20) được đúc áp lực. 
Nhờ đó, các ray dẫn trên đó có các con lăn chuyển trên tấm chuyển được đúc nguyên 
khối khi vỏ bọc thứ hai được đúc áp lực, nhằm loại bỏ sự không hiệu quả gây ra bởi việc 
phải lắp đặt các ray riêng rẽ như trong các thiết bị đã biết, và nhờ đó hiệu quả lắp ráp, 
năng suất và hiệu quả kinh tế của thiết bị chữa bệnh bằng nhiệt có thể được cải thiện. 
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(US), FISCHER, Lindsey G.  (US), GIAMPIETRO, Natalie C.  (US), 
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(US), SIDDALL, Thomas L. (US), WANG. Nick X.  (CN) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất 4-amino-6-(dị vòng)picolinat, hợp chất 6-amino-2-(dị 

vòng)pyrimiđin-4-carboxylat, chế phẩm diệt cỏ và phương 
pháp phòng trừ thực vật không mong muốn 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất 4-amino-6-(dị vòng)picolinat, hợp chất 6-amino-2-(dị 
vòng)pyrimiđin-4-carboxylat và các dẫn xuất của chúng. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 
đến chế phẩm diệt cỏ bao gồm các hợp chất này và phương pháp phòng trừ thực vật 
không mong muốn. Sự xuất hiện của các loài thực vật không mong muốn, ví dụ, cỏ dại, 
là vấn đề nông nghiệp thường xuyên phải đối mặt ở vùng canh tác, đồng cỏ và các khu 
vực khác. Cỏ dại cạnh tranh với cây trồng và ảnh hưởng tiêu cực tới năng suất cây trồng. 
Việc sử dụng các hoá chất diệt cỏ là công cụ quan trọng trong việc phòng trừ thực vật 
không mong muốn. 
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9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268-1054, United States of America 
(72) ECKELBARGER, Joseph, D. (US), EPP, Jeffrey, B. (US), FISCHER, Lindsey, G. (US), 

LOWE, Christian, T. (US), PETKUS, Jeff (US), ROTH, Joshua (US), SATCHIVI, 
Norbert, M. (US), SCHMITZER, Paul, Richard (US), SIDDALL, Thomas, L. (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất diệt cỏ 4-amino-6-(dị vòng)picolinat, hợp chất diệt cỏ 

6-amino-2-(dị vòng)pyrimiđin-4-carboxylat, chế phẩm diệt cỏ 
và phương pháp kiểm soát thực vật không mong muốn 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất diệt cỏ 4-amino-6-(dị vòng)picolinat và 6-amino-2-(dị 
vòng)pyrimiđin-4-carboxylat hữu ích để kiểm soát thực vật không mong muốn, cũng 
như chế phẩm diệt cỏ chứa hợp chất này và phương pháp kiểm soát thực vật không 
mong muốn. Sự xuất hiện của thực vật không mong muốn, ví dụ cỏ dại, là vấn đề 
thường xuyên phải đối mặt ở các vùng canh tác, đồng cỏ và các khu vực khác. Cỏ dại 
cạnh tranh với cây trồng và ảnh hưởng xấu đến năng suất cây trồng. Hợp chất diệt cỏ là 
công cụ quan trọng để kiểm soát thực vật không mong muốn.  
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(72) BORGES, Luis G. (US), BAEUERLE, Patrick A. (DE), YAN, Wei (US), MICHAELS, 

Mark L. (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phân tử Fc đặc hiệu kép, axit nucleic, vật truyền, tế bào chủ, 

phương pháp sản xuất và dược phẩm chứa phân tử này 
  (57)    Sáng chế đề xuất phân tử đặc hiệu kép chứa chuỗi polypeptit Fc và vùng biến đổi 

globulin miễn dịch. Sáng chế cũng đề xuất dược phẩm chứa phân tử này, axit nucleic mã 
hóa phân tử này, tế bào chủ chứa axit nucleic này, phương pháp sản xuất phân tử này.  

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
273 

(11) 45567 
(21) 1-2015-03954 (51) 7 B31F  1/24, G01B  11/10, B65C  9/06

(22) 17.03.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/US2014/030916   17.03.2014 (87) WO2014/186043 20.11.2014 
(30) 61/802,126        15.03.2013    US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.12.2015 
(71) CORRUGATED SYNERGIES INTERNATIONAL, LLC  (US) 

1100 SW 27th St, Renton, Washington 98055, United States of America 
(72) GREENFIELD, Giles (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp tạo ra biến thể định trước trong bìa uốn sóng có 

ít nhất một lớp trung  gian được tạo sóng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra biến thể định trước trong bìa uốn sóng có ít 

nhất một lớp trung gian được tạo sóng. Các phương pháp, thiết bị và hệ thống làm tăng 
độ chính xác và tính thống nhất chuyển đổi của các vật phẩm uốn sóng trong sản xuất 
như các phôi, các dạng trung gian hoặc các cấu trúc được gia công để giảm thiểu các 
biến đổi khe hở, các biến đổi đuôi cá và cái nhìn không hài hòa ngoài ý muốn cũng như 
để giảm thiểu tổn thất độ bền ngoài ý muốn do sự gia công của các vật phẩm như vậy. 
Kết cấu của các vật phẩm được gia công được tạo thành từ các phôi bìa uốn sóng theo 
sáng chế bao gồm ít nhất một đường rãnh, rãnh cắt hoặc khe được định vị một cách 
thông minh (sau đây gọi chung là "biến thể định trước") dựa trên hiểu biết về lớp trung 
gian được tạo sóng của bìa uốn sóng, bao gồm việc định vị tương đối của ít nhất một 
điểm của lớp trung gian được tạo sóng và/hoặc hình dạng lớp trung gian được tạo sóng, 
chẳng hạn như bước của sóng. 
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(72) MURAO Akinori (JP), FUJIWARA Daiki  (JP), WATAKABE Shiro (JP), SATO 

Michitaka  (JP), WATANABE Takashi (JP), SHIMOMURA Akio  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp vận hành lò cao 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp vận hành lò cao có khả năng làm tăng năng suất và 
giảm lượng phát thải CO2 ngay cả khi vận hành với tỷ lệ phun than bột là 150 kg/tấn 
gang hoặc cao hơn. Phương pháp này khác biệt ở chỗ, việc vận hành lò cao được thực 
hiện trong điều kiện than cốc dạng cục nạp vào lò từ đỉnh lò có độ bền được xác định 
theo tiêu chuẩn JIS K2151 (DI150

15) không lớn hơn 87%, than bột được thổi qua ống gió, 

than này chứa than có cỡ hạt không lớn hơn 74 m với lượng 60% khối lượng hoặc nhỏ 

hơn và có lượng chất bốc trung bình không lớn hơn 25% khối lượng, và nhiệt độ gió 

nóng thổi vào lò cao (1) qua vòi phun (3) không cao hơn 1100°C, oxy được thổi vào lò 
cao (1) cùng với than bột qua ống thổi (4) và khí có nồng độ oxy nằm trong khoảng từ 
60 đến 97% thể tích được dùng làm khí mang để thổi than bột. 
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(71) DUCTOR OY  (FI) 
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(72) OKSANEN, Ilona (FI), KOSKENNIEMI, Kerttu (FI), VIROLAINEN, Nina (FI), 

HERNESNIEMI, Saara (FI), KAARIAINEN, Susanna (FI) 
(74) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX LAW FIRM) 
(54) Quy trình sản xuất amoniac hoặc amoni từ nguyên liệu hữu cơ 

bằng cách amoni hóa bởi các quần thể vi khuẩn hỗn hợp, quần 
thể vi khuẩn hỗn hợp để amoni hoá nguyên liệu hữu cơ và sản 
phẩm nuôi cây được sản xuất bằng quy trình này 

  (57)    Sáng chế đề xuất quy trình sản xuất amoniac hoặc amoni từ nguyên liệu hữu cơ bằng 
cách lên men môi trường chứa nguyên liệu hữu cơ với sự có mặt của quần thể vi khuẩn 
hỗn hợp có khả năng amoni hoá, trong đó công đoạn lên men này được thực hiện trong 
các điều kiện, và trong khoảng thời gian đủ, để tạo ra sản phẩm lên men chứa amoniac 
hoặc amoni. Nguyên liệu hữu cơ này bao gồm các hợp chất nitơ thích hợp để chuyển 
hoá thành amoniac hoặc amoni. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quần thể vi khuẩn 
hỗn hợp để amoni hoá nguyên liệu hữu cơ và sản phẩm nuôi cấy được sản xuất bằng quy 
trình nêu trên.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị vận chuyển để vận chuyển hàng rời 

  (57)     Sáng chế đề cập phương pháp vận chuyển hàng rời thông qua thiết bị vận chuyển bao 
gồm máng vận chuyển và ít nhất hai chi tiết vận chuyển (266, 269) được bố trí có thể di 
chuyển tự do trong máng vận chuyển, các chi tiết vận chuyển được truyền động cơ học 
theo hướng vận chuyển trong đoạn thứ nhất của máng vận chuyển, trước khi hàng rời 
được cấp vào máng vận chuyển trong đoạn thứ hai của máng vận chuyển. Hàng rời được 
vận chuyển bằng cách di chuyển các chi tiết vận chuyển dọc hướng vận chuyển trong 
đoạn thứ ba của máng vận chuyển, trong đó trong đoạn thứ ba này của máng vận chuyển 
chi tiết vận chuyển thứ nhất (269) bị ép bởi chi tiết vận chuyển thứ hai (266) và/hoặc 
hàng rời thông qua máng vận chuyển theo hướng vận chuyển. Sáng chế cũng đề cập đến 
thiết bị vận chuyển để thực hiện phương pháp này. 
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(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(54) Vi sinh vật tái tổ hợp có khả năng sản xuất 2,3-butadiol gia 

tăng và phương pháp sản xuất 2,3-butadiol bằng cách sử dụng 
vi sinh vật này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vi sinh vật tái tổ hợp có khả năng sản xuất 2,3-butandiol gia tăng, 
trong đó con đường chuyển hóa pyruvat thành axetyl-CoA, con đường chuyển hóa 
pyruvat thành axit formic, hoặc con đường chuyển hóa pyruvat hành lactat bị ức chế 
trong vi sinh vật có con đường sinh tổng hợp axetyl-CoA và lactat. Ngoài ra, sáng chế 
còn đề cập đến phương pháp sản xuất 2,3-butandiol bằng cách sử dụng vi sinh vật này. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm có thể polyme hóa dùng làm vật liệu quang học, vật 

liệu quang học thu được từ chế phẩm có thể polyme hóa và 
phương pháp sản xuất vật liệu quang học 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm có thể polyme hóa dùng làm vật liệu quang học chứa (A) 
ít nhất một loại isoxyanat có hai hoặc nhiều nhóm isoxyanato, mà chứa isoxyanat thơm, 
(B) ít nhất một loại rượu có hai hoặc nhiều nhóm hydroxyl, (C) este của axit phosphoric 
có tính axit được biểu diễn bằng công thức (1), và (D) hợp chất trên cơ sở benzotriazol, 
trong đó tỷ lệ của các nhóm hydroxyl bậc hai với tổng số mol của các nhóm hydroxyl 
bậc một và bậc hai chứa trong rượu (B) là lớn hơn hoặc bằng 50%, và hợp chất trên cơ 
sở benzotriazol (D) được chứa với lượng nằm trong khoảng từ 1 phần trọng lượng đến 11 
phần trọng lượng tương ứng với tổng 100 phần trọng lượng của isoxyanat (A) và rượu 
(B). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến vật liệu quang học thu được từ chế phẩm có thể 
polyme hóa và phương pháp sản xuất vật liệu quang học. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Kháng thể được làm tương thích với người kháng CD134 (OX40) 

và dược phẩm chứa kháng thể này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể gắn kết đặc hiệu với CD134 của người. Các kháng thể 

kháng CD134 của người gắn kết đặc hiệu với miền ngoại bào của CD144 của người, kể 
cả miền gắn kết phối tử không phải OX40 (OX40L) trên CD134 của người, mà được 
biểu hiện, ví dụ trên tế bào bạch cầu T CD4 và/hoặc CD8 tác động thông thường của 
người được hoạt hóa (Teffs) và tế bào bạch cầu T CD4 điều hòa ức chế của người được 
hoạt hóa (Tregs). Các kháng thể được làm tương thích với người kháng CD134 của 
người là hữu ích (ví dụ, để thực hiện chức năng chống bệnh ung thư của Teffs và/hoặc 
kìm hãm chức năng ức chế của Tregs) để điều trị bệnh ung thư. Ngoài ra, sáng chế còn 
đề cập đến dược phẩm chứa kháng thể để điều trị bệnh ung thư. 
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(54) Máy rửa mặt có cọ trang điểm làm từ nilông 

  (57)     Sáng chế đề xuất máy rửa mặt có cọ trang điểm làm từ nilông, trong đó đế lông được 
chia thành hai mặt sao cho lông nilông lần lượt được cài vào mặt bên trong và mặt bên 
ngoài, trong đó lông có các đầu được làm tròn và lông được cài vào mặt bên trong quay, 
tạo ra sự rửa mặt mềm mại và ổn định. Máy rửa mặt bao gồm: hộp (100) chứa thiết bị 
quay quay khi nhận nguồn điện; và bàn chải rửa mặt (600) được ghép với hộp để quay; 
trong đó bàn chải rửa mặt (600) bao gồm: bộ lông thứ nhất (610) bằng nilông và được 
lắp đặt trên đầu ra của thiết bị quay để quay thuận nghịch; và nhiều bộ lông thứ hai 
(620) được lắp đặt trên phía trước mặt bên ngoài của hộp và được sản xuất từ nilông đến 
đường viền quanh ngoại vi của bộ lông thứ nhất (610) để ngăn ngừa các yếu tố bên 
ngoài khỏi bị bắn tung tóe. 
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(72) Hwang Cheonghwan (KR), Park Wooram (KR), Nam Hyeseong (KR), Lee Yoonhee 

(KR), KIM Sohee (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Máy rửa mặt có cọ trang điểm làm từ nhựa polybutylen 

terephtalat 
  (57)     Sáng chế đề xuất máy rửa mặt có cọ trang điểm polybutylen terephthalat (PBT), trong 

đó đế lông được chia thành hai mặt sao cho lông PBT lần lượt được cài vào mặt bên 
trong và mặt bên ngoài, trong đó lông được làm tròn và có đầu vát nhọn và lông được 
cài vào mặt bên trong quay, làm cho sự rửa mặt mềm mại và ổn định. Máy rửa mặt bao 
gồm: hộp (100) bao gồm thiết bị quay quay khi nhận nguồn điện từ bên ngoài, pin; và 
bàn chải rửa mặt được ghép với hộp để quay. Chổi bao gồm: bộ lông thứ nhất (610) làm 
từ nhựa PBT và được lắp đặt trên bảng đầu ra của môtơ điện; và bộ lông thứ hai (620) 
được lắp đặt trên mặt trước phía bên ngoài của hộp với chiều cao như nhau và được làm 
từ nhựa PBT để bao quanh ngoại vi của bộ lông thứ nhất (610) để ngăn ngừa các yếu tố 
bên ngoài khỏi bị bắn tung tóe trong suốt quá trình quay của bộ lông thứ nhất (610); và 
trong đó các lông thứ nhất và thứ hai (611 và 621) có đầu vát nhọn (611a, 621a, và LT). 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
282 

(11) 45576 
(21) 1-2015-03998 (51) 7 B22D  17/22, B22C  9/06 

(22) 02.04.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/JP2014/059711     02.04.2014 (87) WO2014/175019 A1 30.10.2014 
(30) 2013-089629         22.04.2013    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.10.2015 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
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(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Cụm khuôn đúc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm khuôn đúc có tính đa năng cao mà trọng lượng và chi phí sản 
xuất có thể giảm, và nhờ nó có thể hạn chế được ba via. Phần đế (26) dạng tấm có mặt 
lắp phẳng (34) mà mặt sau (36) của khuôn tạo khoang cố định (22) được lắp vào đó 
được trang bị cho khuôn cố định (12) tạo thành khuôn đúc (10). Phần (T1) của phần đế 
(26) tiếp xúc vói mặt sau (36) của khuôn tạo khoang cố định (22) có thân phấn lắp (114) 
dùng để đỡ khuôn tạo khoang cố định (22), và phương tiện tăng áp (116) để tăng áp lực 
tác dụng lên khuôn tạo khoang cố định (22) thông qua thân phần lắp (114) ở trạng thái 
mà khuôn đúc được đóng lại. 
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One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005-6453, United States of America 
(72) ELDER, Zachary, M. (US), JAMES, Dervin, A. (US), KILGORE, Elizabeth, A. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Đồ đi ở chân được tạo kết cấu để đi ở chân người mang 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ đi ở chân bao gồm phần mũ có vùng thứ nhất và vùng thứ hai. 
Đồ đi ở chân này còn bao gồm kết cấu đế mà được nối với phần mũ. Kết cấu đế bao 
gồm bộ phận rỗng chứa chất lỏng. Hơn nữa, đồ đi ở chân bao gồm kết cấu kéo căng mà 
được nối với vùng thứ nhất của phần mũ, kéo dài qua kết cấu đế và được nối với vùng 
thứ hai của phần mũ. Kết cấu kéo căng được nối theo cách thao tác được với bộ phận 
rỗng. Kết cấu kéo căng có thể thao tác để uốn cong bộ phận rỗng do sự gia tăng về sức 
căng trong kết cấu kéo căng. 
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(72) NOLD, Peter (DE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quy trình sản xuất vật liệu dạng hạt 

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình sản xuất vật liệu dạng hạt bao gồm các bước: 
A) sản xuất vật liệu dạng hạt trong máy trộn tạo hạt (5) có thùng trữ và dụng cụ khuấy, 
và 
B) nghiền nhỏ ít nhất một phần vật liệu dạng hạt trong máy điều phối vật liệu dạng hạt 
(15) mà có hai chi tiết di chuyển tương quan với nhau, trong đó vật liệu dạng hạt được 
cho qua khe hở giữa hai chi tiết. 
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(71) SENJU METAL INDUSTRY CO., LTD.  (JP) 

23, Senju-Hashido-Cho, Adachi-Ku, Tokyo 1208555, Japan 
(72) TACHIBANA Ken (JP), NOMURA Hikaru (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp kim hàn không chứa chì, mối nối hàn được tạo ra từ hợp 

kim này và vật nền có mối nối hàn này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp kim hàn chứa Sn-Bi-Cu-Ni và không chứa chì có điểm nóng 

chảy thấp, độ dẻo và độ bền kéo cao, triệt tiêu được sự biến dạng của vật nền bằng cách 
triệt tiêu việc sinh ra lớp giàu P trên mặt liên kết mối hàn được tạo ra từ hợp kim này có 
độ tin cậy cao. Để triệt tiêu sự khuếch tán của Cu và Ni từ điện cực, duy trì độ giãn dài 
và khả năng thấm ướt của hợp kim hàn, hợp kim hàn không chứa chì nêu trên chứa hợp 
kim chứa Bi với lượng nằm trong khoảng từ 31 đến 59% trọng lượng, Cu với lượng nằm 
trong khoảng từ 0,3 đến 1,0% trọng lượng, Ni với lượng nằm trong khoảng từ 0,01 đến 
0,06% trọng lượng và Sn với lượng còn lại. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến mối nối hàn được tạo ra từ hợp kim hàn nêu trên và 
vật nền có mối nối hàn này. 
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(72) LIANG, Haixiang (US), LIU, Yixian (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị và phương pháp thực hiện căn chỉnh kí tự đường lên và 

hệ thống mạng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp thực hiện căn chỉnh kí tự đường lên với thành phần 

mạng, phương pháp này bao gồm bước thu tín hiệu đồng bộ đường lên thông qua đường 
dây thuê bao dạng số (DSL - Digital subscriber line) trong pha tìm kiếm kênh từ thiết bị 
thuộc nhà riêng thuê bao (CPE - customer premise equipment), xác định giá trị căn 
chỉnh kí tự đường lên hiệu chỉnh dựa trên tín hiệu đồng bộ đường lên và truyền giá trị 
căn chỉnh kí tự đường lên hiệu chỉnh tới CPE, trong đó giá trị căn chỉnh kí tự đường lên 
xác định căn chỉnh kí tự đường lên cho một hoặc nhiều việc truyền đường lên và trong 
đó giá trị căn chỉnh kí tự đường lên hiệu chỉnh được xác định trước khi nhận phần lớn 
tín hiệu dữ liệu đường lên với các vị trí kí tự dữ liệu trong pha tìm kiếm kênh. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chất xúc tác loại lưu huỳnh bằng hydro cho dầu điezen và 

phương pháp xử lý bằng hydro cho dầu điezen nhờ sử dụng 
chất xúc tác này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất xúc tác loại lưu huỳnh bằng hydro cho dầu điezen mang một 
hoặc nhiều kim loại được lựa chọn từ nhóm bao gồm các nguyên tố trong Nhóm 6 của 
bảng hệ thống tuần hoàn mở rộng, một hoặc nhiều kim loại khác được lựa chọn từ nhóm 
bao gồm các nguyên tố trong Nhóm 9 hoặc Nhóm 10 của bảng tuần hoàn, phospho, và 
axit hữu cơ trên nền mang oxit phức hợp có hàm lượng đặc trưng của cả alumin và zeolit 
HY có kích thước tinh thể đặc trưng và tương tự. Chất xúc tác bao gồm 10% theo khối 
lượng đến 40% theo khối lượng của kim loại Nhóm 6, 1% theo khối lượng đến 15% 
theo khối lượng của kim loại Nhóm 9 hoặc Nhóm 10, và 1,5% theo khối lượng đến 8% 
theo khối lượng phospho dưới dạng oxit tính trên chất xúc tác. Chất xúc tác bao gồm 
0,8% đến 7% theo khối lượng của cacbon thu được từ axit hữu cơ và đối với 1 mol của 
nguyên tố kim loại Nhóm 9 hoặc nguyên tố kim loại Nhóm 10 dưới dạng nguyên tố 
tính, chất xúc tác bao gồm 0,2 mol đến 1,2 mol axit hữu cơ. Ngoài ra, sáng chế còn đề 
cập đến phương pháp xử lý bằng hydro cho dầu điezen nhờ sử dụng chất xúc tác này. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất hematit dùng để luyện gang 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất hematit dùng để luyện gang, có thể sử dụng 
chất trung hòa gốc Ca thông thường và chất trung hòa gốc Ca khác có nguồn gốc từ đá 
thường trong quy trình tinh chế hematit thực tế, chứa lượng lưu huỳnh thấp được sử 
dụng làm nguyên liệu thô để luyện gang, từ cặn chiết chứa oxit sắt được tạo ra trong quy 
trình HPAL (chiết bằng axit ở áp suất cao). Phương pháp này được thực hiện bằng cách 
bổ sung axit vô cơ và chất oxy hóa vào quặng chứa sắt và kim loại quý và sau đó chiết 
kim loại quý dưới áp suất và nhiệt độ cao, khác biệt ở chỗ, bao gồm (1) bước chiết bằng 
axit ở áp suất cao, (2) bước trung hòa sơ bộ, (3) bước tách lỏng-rắn thứ nhất, (4) bước 
trung hòa, (5) bước trung hòa thứ hai, (6) bước tách lỏng-rắn thứ ba, (7) bước bổ sung 
một phần bùn giàu Fe dưới dạng hạt tinh thể vào bước trung hòa (4), và (8) bước tách 
lỏng-rắn thứ hai. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cơ cấu đóng mở dùng cho các bao gói chứa thực phẩm có thể 

rót được và bao gói chứa thực phẩm có thể rót được 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu đóng mở (3, 3') dùng cho các bao gói (1) chứa loại thực 

phẩm có thể rót được, cơ cấu mở này có khung (10) được lắp với phần cần đục lỗ (4) của 
bao gói và tạo ra lỗ rót xuyên suốt (11); nắp có ren có thể tháo rời được (12) cái mà có 
thể vặn vào khung để đóng lỗ rót; phần để cắt có dạng hình ống (15) ăn khớp lỗ rót và 
có, tại một đầu trục, các cạnh cắt (31) này kết hợp với phần cần đục lỗ để mở bao gói; 
các phương tiện kết nối thứ nhất (13) kết nối nắp với phần dùng để đục lỗ, và trong đó, 
như nắp được tháo rời khỏi khung, bằng cách ấn phần dùng để đục lỗ về phía phần cần 
đục lỗ; và các phương tiện kết nối thứ hai (14) kết nối khung với phần dùng để đục lỗ, 
và trong đó, khi sử dụng, dẫn phần dùng để đục lỗ dọc theo bước đục lỗ (P) được xác 
định trước qua phần cần đục lỗ tương ứng với việc nới nắp; và bước đục lỗ (P) của phần 
dùng để đục lỗ, như nắp được tháo rời khỏi khung, có phần thứ nhất (P) dịch chuyển 
hoàn toàn dọc theo trục, theo phần thứ hai có cả hai thành phần chuyển động vừa quay 
quanh trục vừa dịch chuyển so với trục (A) nêu trên. 
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(11) 45584 
(21) 1-2015-04020 (51) 7 C22C  38/00,  38/32,  38/54 

(22) 16.01.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/JP2014/000191         16.01.2014 (87) WO2014/155906 02.10.2014 
(30) 2013-074347         29.03.2013     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.10.2015 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) IMANAMI, Yuta (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thép được hoá cứng bề mặt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thép được hoá cứng bề mặt có khả năng rèn tốt ngay cả ở nhiệt độ 
thấp và có độ bền mỏi tốt sau khi được xử lý thấm cacbon. Thép được hoá cứng bề mặt 
này có thành phần hoá học bao gồm các thành phần thích hợp và hàm lượng Si, Cr và 
Mn được kiểm soát một cách thích hợp để nhờ đó thép có khả năng rèn nguội và độ bền 
mái cao. 
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(11) 45585 
(21) 1-2015-04029 (51) 7 A01K  45/00 

(22) 19.03.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/IB2014/059973         19.03.2014 (87) WO2014/147571 25.09.2014 
(30) TO2013A000214         20.03.2013     IT 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.10.2015 
(75) ZANOTTI MASSIMO  (IT) 

Via Santa Maria Vecchia, 11, I-25064 Gussago (Brescia), Italy 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Thiết bị vận chuyển gia cầm sống và phương pháp xử lý gia 

cầm sống sử dụng thiết bị vận chuyển này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị vận chuyển gia cầm sống bao gồm khung đỡ (1, 10) và 

nhiều lồng kiểu ngăn (2) hở ở phía trên được xếp chồng trong khung đỡ (1, 10) và có thể 
dịch chuyển trượt ra ngoài khỏi ngăn dưới cùng (2) được giữ chèn vào trong khung (1) 
qua mặt thứ nhất (A) của khung đỡ (1, 10), trong trạng thái kéo ra một phần, để cho 
phép tiếp nhận gia cầm từ vị trí ở mặt thứ hai (B) của khung đỡ (1, 10). Khung đỡ (1, 
10) được tạo kết cấu để cho phép tiếp nhận đồng thời gia cầm vào mỗi lồng kiểu ngăn 
(2) cũng từ vị trí khác ở mặt thứ ba (C) của khung đỡ (1, 10) mà đối diện với mặt thứ hai 
(B) nêu trên. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp xử lý gia cầm sống sử dụng thiết bị vận 
chuyển này. 
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(11) 45586 
(21) 1-2015-04033 (51) 7 E06B  5/16 

(22) 28.03.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/KR2014/002695     28.03.2014 (87) WO2014/158003 A1 02.10.2014 
(30) 10-2013-0033540          28.03.2013     KR 

10-2014-0033895          24.03.2014     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.10.2015 
(75) PARK, DONG-SUB  (KR) 

604-2402, 27, Jungdong-ro 280beon-gil, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do 420-
728, Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Khung cửa chống cháy có màn nước và phương pháp lắp khung 

cửa này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến khung cửa chống cháy có màn nước để tạo ra một không gian có 

khả năng cứu người khi lắp vào buồng tắm và được phun nước để ngăn chặn ngọn lửa và 
khí độc xâm nhập vào phòng tắm khi hỏa hoạn, bao gồm: phần che đầu thứ nhất (100) 
có bộ phận che cạnh bên (110) và bộ phận che cạnh phía trên (120) của đầu khung cửa 
tạm; bộ phận lắp cánh cửa (200) được nhô ra từ bộ phận che cạnh phía trên (120); bộ 
phận đỡ cánh cửa (300) được thiết kế tạo bậc hướng lên từ cạnh của bộ phận lắp cánh 
cửa (200); bộ phận che đầu thứ hai (400) được thiết kế sát bộ phận đỡ cánh cửa (300) và 
có bộ phận che cạnh bên (410) và bộ phận che cạnh phía trên (420); bình chứa nước thứ 
nhất được lắp vào bộ phận lắp khung cửa và có đầu phun nước (710) hướng thẳng vào 
cánh cửa. 
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(11) 45587 
(21) 1-2015-04034 (51) 7 A45C  5/02,  13/08,  1/06,  5/03 

(22) 28.03.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/EP2014/056266    28.03.2014 (87) WO2014/154855 02.10.2014 
(30) 20 2013 002 980.3         28.03.2013      DE 
(71) RIMOWA GMBH   (DE) 

Richard-Byrd-Strasse 13, 50829 Cologne, GERMANY 
(72) MORSZECK Dieter (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đồ chứa có các phần nhô ba chiều trên bề mặt ngoài và 

phương pháp gắn ít nhất một phần nhô vào ít nhất một bề mặt 
ngoài của đồ chứa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ chứa, cụ thể là vali hoặc túi xách, bao gồm ít nhất một bề mặt 
ngoài (12, 14, 16), trong đó ít nhất một bề mặt ngoài (12, 14, 16) đã được bố trí trên nó 
ít nhất một phần nhô ba chiều (10) kéo dài từ bề mặt ngoài, trong đó phần nhô ba chiều 
(10) kéo dài từ bề mặt ngoài (12, 14, 16) gồm có ít nhất hai lớp nối liền và xếp chồng 
lên nhau (1, 2, 3, 4, 5). 
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(21) 1-2015-04035 (51) 7 A45C  5/02,  13/08,  1/06 

(22) 28.03.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/EP2014/056286     28.03.2014 (87) WO2014/170116 23.10.2014 
(30) 20 2013 002 981.1          28.03.2013      DE 
(71) RIMOWA GMBH  (DE) 

Richard-Byrd-Strasse 13, 50829 Cologne, Germany 
(72) MORSZECK Dieter  (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đồ chứa có các phần nhô ba chiều và phương pháp sản xuất đồ 

chứa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ chứa, cụ thể là vali hoặc xắc, có ít nhất một bề mặt ngoài (12, 

14, 16), trong đó lớp ngoài bổ sung (2) được tạo ra trên bề mặt ngoài (12, 14, 16), lớp 
này có ít nhất một phần nhô ba chiều (10) tạo ra trên đó bằng quy trình tạo hình nóng và 
nhô ra khỏi bề mặt ngoài (12, 14, 16). 
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(11) 45589 
(21) 1-2015-04038 (51) 7 C12N  15/82, A01H  5/00, A61K  

39/145, A61P  31/16,  37/04, C07K  
14/11, C12N  15/44,  7/01,  7/04 

(22) 28.03.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/CA2014/050326     28.03.2014 (87) WO2014/153674 02.10.2014 
(30) 61/806,227          28.03.2013      US 

61/925,852          10.01.2014      US 
61/971,274          27.03.2014      US 

(71) MEDICAGO INC.  (CA) 
1020 Route de 1'Eglise, Suite 600, Quebec, Quebec G1V 3V9, Canada 

(72) COUTURE, Manon  (CA), D'AOUST, Marc-Andre (CA), VEZINA, Louis-Philippe 
(CA) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Axit nucleic được sử dụng trong sản xuất hạt tương tự virut 

(VLP) cúm ở thực vật, phương pháp sản xuất hạt tương tự virut, 
hạt tương tự virut, vacxin và chế phẩm chứa hạt tương tự 
virut này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến axit nucleic được sử dụng trong sản xuất hạt tương tự virut (virus 
like particle - VLP) cúm ở thực vật và phương pháp tạo ra hạt tương tự virut (VLP) ở 
thực vật bao gồm ngưng kết tố hồng cầu (hemagglutinin - HA) được cải biến. Phương 
pháp này bao gồm việc đưa axit nucleic bao gồm vùng điều hoà có hoạt tính ở thực vật 
và được liên kết một cách chặt chẽ với trình tự nucleotit mã hoá protein ngưng kết tố 
hồng cầu (hemagglutinin - HA) cúm được cải biến vào trong thực vật, hoặc phần của 
thực vật, protein HA được cải biến bao gồm vòng phân giải protein được cải biến. Tiếp 
theo, ủ thực vật hoặc phần của thực vật trong các điều kiện mà cho phép sự biểu hiện 
của axit nucleic, nhờ đó tạo ra VLP. Sáng chế cũng đề cập đến hạt tương tự virut (VLP) 
được tạo ra bằng phương pháp này, vacxin và chế phẩm chứa VLP này. 
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(22) 26.03.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/US2014/031918    26.03.2014 (87) WO2014/160810 02.10.2014 
(30) 61/806,806         29.03.2013     US 

61/916,715         16.12.2013     US 
(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED  (JP) 

1-1 Doshomachi 4-chome, Chuo-Ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045, Japan 
(72) BROWN, Jason, W. (US), DAVIS, Melinda (US), IVETAC, Anthony (GB), JONES, 

Benjamin (US), KIRYANOV, Andre, A. (US), KUEHLER, Jon (US), LANIER, 
Marion (US), MIURA, Joanne (US), MURPHY, Sean (US), WANG, Xiaolun (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất 6-(5-hydroxy-1H-pyrazol-1-yl)nicotinamit làm chất 

ức chế prolyl hydroxylaza (PHD) và dược phẩm chứa hợp chất 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I, hợp chất này hữu ích làm chất ức chế 
prolyl hydroxylaza (PHD). Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này, quy 
trình điều chế hợp chất này và các chất trung gian của nó. Hợp chất này cũng hữu ích để 
điều trị tình trạng bệnh liên quan tới yếu tố cảm ứng cho tình trạng thiếu oxy (HIF). 
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(21) 1-2015-04042 (51) 7 A61F  13/49,  13/15,  13/511, G01N  

19/02 
(22) 25.03.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/JP2014/058182         25.03.2014 (87) WO2014/157136 02.10.2014 
(30) 2013-065134         26.03.2013    JP 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) TANGE, Akiko (JP), SOGA, Hiroyuki (JP), OOBA, Toru (JP), MITSUNO, Satoshi (JP)
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng thấm hút mà được cải thiện khách quan về cảm giác thoải 
mái khi mặc dựa trên sự tương ứng giữa trị số đo dựa trên cận phổ học hồng ngoại 
(NIRS: near-infrared spectroscopy) và các tính chất vật lý của vật dụng thấm hút. Trong 
tã lót dùng một lần (10), tổng số đỉnh biên độ của phổ tần số quy định thứ nhất thu được 
bằng cách thực hiện biến đổi Fourier trên dữ liệu dạng sóng của lực cản do ma sát dùng 

cho bề mặt của tấm phía trên (50) dựa trên trục thời gian là 0,025 gfs (2,4525x 10-4 Ns) 

hoặc nhỏ hơn, và tỷ lệ của tổng số đỉnh biên độ của phổ tần số quy định thứ hai so với 
tổng số đỉnh biên độ của phổ tần số quy định thứ nhất là 20% hoặc lớn hơn, lực cản do 
ma sát được tạo ra theo hướng đối diện theo chiều dọc (L) của sản phẩm khi bề mặt của 
tấm phía trên (50) được lệch theo chiều dọc (L) của sản phẩm theo điều kiện đo quy 
định. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.10.2015 
(71) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

128, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721 Republic of Korea 
(72) SEO, Hanbyul (KR), KIM, Byounghoon (KR), KIM, Hakseong (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền tín hiệu đồng bộ dùng cho liên kết thiết 

bị tới thiết bị (D2D) trong hệ thống truyền thông không dây 
và thiết bị người dùng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền, bởi thiết bị đầu cuối, tín hiệu đồng bộ để 
truyền thông trực tiếp giữa các thiết bị đầu cuối trong hệ thống truyền thông không dây. 
Cụ thể, phương pháp này bao gồm các bước: tạo ra tín hiệu đồng bộ sơ cấp và tín hiệu 
đồng bộ thứ cấp để truyền thông trực tiếp giữa các thiết bị đầu cuối; và truyền tín hiệu 
đồng bộ sơ cấp và tín hiệu đồng bộ thứ cấp, trong đó tín hiệu đồng bộ sơ cấp được tạo ra 
trên cơ sở của ký hiệu nhận dạng tế bào tham chiếu đồng bộ để truyền thông trực tiếp 
giữa các thiết bị đầu cuối. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.10.2015 
(71) TSUBAKIMOTO CHAIN CO.  (JP) 

3-3, Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-0005 (JP) 
(72) Hiroki ISHIDA (JP), Kentaro YAMANE (JP), Yuji ABE (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Dây xích 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dây xích (11) được tạo ra bằng cách kết nối nhiều mắt xích (13) nối 
tiếp, mỗi mắt xích bao gồm các bản liên kết (12) theo cặp. Đầu trước của một trong số 
các mắt xích liền kề (13) được nối vào đầu sau của mắt xích (13) khác để có khả năng 
dịch chuyển tự do xoay quanh trục. Dây xích (11) di chuyển theo một chiều nhờ được 
kéo theo chiều dài của dây xích (11). Bản liên kết (12) có phần đầu thứ nhất (20) và 
phần đầu thứ hai (21) kéo dài theo chiều dài (X) của dây xích (11), và phần trung gian 
(22) được bố trí ở giữa phần đầu thứ nhất (20) và phần đầu thứ hai (21) và giao cắt chiều 
dài (X). Phần trung gian (22) dày hơn phần đầu thứ nhất (20) và phần đầu thứ hai (21). 
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(11) 45594 
(21) 1-2015-04047 (51) 7 C08L  23/14, C08F  2/00 

(22) 11.02.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/EP2014/000374     11.02.2014 (87) WO2014/173475 30.10.2014 
(30) 13002102.5          22.04.2013      EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.10.2015 
(71) 1. ABU DHABI POLYMERS CO. LTD (BOROUGE) L.L.C.  (AE) 

Sheikh Khalifa Energy Complex, Corniche Road, P.O. Box 6925, Abu Dhabi, United 
Arab Emirates 
2. BOREALIS AG  (AT) 
IZD Tower, Wagramerstrasse 17-19, A-1220 Wien, Austria 

(72) HEDESIU, Cristian (RO), ALASTALO, Kauno (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm polypropylen đa hình thái, quy trình sản xuất chế 

phẩm này và vật phẩm được tạo ra từ chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm polypropylen đa hình thái thích hợp để sản xuất ống chứa 

copolyme của propylen đa hình thái (U) với ít nhất một comonome được chọn từ alpha-
olefin có 2 hoặc 4 đến 8 nguyên tử cacbon với tổng lượng nằm trong khoảng từ 4,0 đến 

10,0% mol, trong đó chế phẩm này có lưu lượng nóng chảy MFR2 (2,16kg, 230°C) nằm 
trong khoảng từ 0,05 đến 1,00g/10 phút được xác định theo tiêu chuẩn ISO 1133, hàm 
lượng xylen lạnh hòa tan (xylene cold solubes - XCS) nằm trong khoảng từ 4,0 đến 

17,0% khối lượng được xác định ở 25°C theo tiêu chuẩn ISO 16152 và chỉ số đa phân 
tán (polydispersity index - PI) nằm trong khoảng từ 2,5 đến 4,0Pa-1 được xác định bằng 
các phép đo lưu biến theo các tiêu chuẩn ISO 6721-1 và ISO 6721-10. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất chế phẩm nêu trên và vật phẩm 
được tạo ra từ chế phẩm này. 
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(11) 45595 
(21) 1-2015-04048 (51) 7 H04S  5/02, H04R  5/02 

(22) 28.03.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/KR2014/002643    28.03.2014 (87) WO2014/157975 02.10.2014 
(30) 61/806,654         29.03.2013     US 

61/809,485         08.04.2013     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.10.2015 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea 
(72) CHON, Sang-bae (KR), KIM, Sun-min (KR), JO, Hyun (KR), KIM, Jeong-su (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị âm thanh và phương pháp tạo ra âm thanh từ thiết bị 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị âm thanh và phương pháp tạo ra âm thanh từ thiết bị này. 

Phương pháp tạo ra âm thanh bao gồm các bước: nhận tín hiệu âm thanh gồm nhiều 
kênh; tạo ra nhiều tín hiệu âm thanh ảo để xuất ra nhiều loa bằng cách đưa một tín hiệu 
âm thanh bao gồm một kênh có cao độ, trong số nhiều kênh, tới bộ lọc để xử lý tín hiệu 
âm thanh này và tạo ra tín hiệu âm thanh có cao độ; gán tổ hợp trị số khuếch đại và trị 
số trễ cho nhiều tín hiệu âm thanh ảo sao cho nhiều tín hiệu âm thanh ảo, tương ứng với 
đầu ra của nhiều loa, tạo thành một trường âm thanh có sóng phẳng; và xuất ra nhiều tín 
hiệu âm thanh ảo mà đã được gán tổ hợp trị số khuếch đại và trị số trễ thông qua nhiều 
loa. 
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(11) 45596 
(21) 1-2015-04050 (51) 7 C07D  401/14,  471/04, A61K  

31/4439, A61P  35/00 
(22) 03.04.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/FI2014/000003         03.04.2014 (87) WO2014/162039 09.10.2014 
(30) 382/KOL/2013         04.04.2013     IN 
(71) ORION CORPORATION  (FI) 

Orionintie 1, FI-02200 Espoo, Finland 
(72) RAJAGOPALAN, Srinivasan (IN), APPUKUTTAN, Prasad (IN), 

NARASINGAPURAM ARUMUGAM, Karthikeyan (IN), UJJINAMATADA, Ravi 
Kotrabasaiah (IN), GEORGE, Shyla  (IN), LINNANEN, Tero (FI) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất có tác dụng ức chế protein kinaza và dược phẩm 

chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I): 

 

 
 
trong đó các nhóm từ R1 đến R5, A, B, Z, Z1 và Z2 là như được xác định trong yêu cầu 
bảo hộ, và muối dược dụng của chúng. Các hợp chất có công thức (I) có thể được dùng 
làm chất ức chế thụ thể yếu tố tăng trưởng nguyên bào sợi (Fibroblast Growth Factor 
Receptor - FGFR) và có tác dụng điều trị tình trạng bệnh lý mà trong đó cần ức chế 
FGFR kinaza, như bệnh ung thư chẳng hạn. 

 
 

 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
303 

(11) 45597 
(21) 1-2015-04051 (51) 7 A23P  1/08, A23G  4/06,  4/20, A23L  

1/00 
(22) 23.04.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/EP2014/058182     23.04.2014 (87) WO2014/173924 30.10.2014 
(30) MI2013A000686          24.04.2013      IT 
(71) PERFETTI VAN MELLE S.P.A.  (IT) 

Via XXV Aprile, 7, I-20020 Lainate, Italy 
(72) COLLE, Roberto (IT), BALDI, Gianni  (IT), DELEO, Maurizio  (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Kẹo cao su và quy trình sản xuất kẹo cao su này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kẹo cao su có lớp bao ngoài có tác dụng làm bóng và tùy ý, chứa 
chất làm đầy dạng hạt. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất kẹo cao su 
này. 
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(11) 45598 
(21) 1-2015-04052 (51) 7 A23G  4/06,  4/14, A23L  1/22, 

A61Q  11/00, A61K  9/68 
(22) 23.04.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/EP2014/058179     23.04.2014 (87) WO2014/173922 30.10.2014 
(30) MI2013A000685          24.04.2013      IT 
(71) PERFETTI VAN MELLE S.P.A.  (IT) 

Via XXV Aprile, 7, I-20020 Lainate, Italy 
(72) COLLE, Roberto (IT), BALDI, Gianni  (IT), DELEO, Maurizio (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Kẹo cao su và quy trình sản xuất kẹo cao su này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kẹo cao su tạo ra cảm giác mát kéo dài trong quá trình nhai. Kẹo 
cao su này bao gồm hỗn hợp hiệp đồng làm tươi mát của hai thành phần riêng biệt với 
nhau: chất tạo hương vị mát lạnh ở dạng hạt rắn và hỗn hợp làm mát lạnh. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất kẹo cao su này. 
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(11) 45599 
(21) 1-2015-04057 (51) 7 C23C  22/44,  28/00 

(22) 18.04.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/JP2014/061094         18.04.2014 (87) WO2014/175194 A1 30.10.2014 
(30) 2013-089484         22.04.2013     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.10.2015 
(71) 1. NIHON PARKERIZING CO., LTD.  (JP) 

15-1, Nihonbashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0027, Japan 
2. NIPPON STEEL & SUMIKIN COATED SHEET CORPORATION  (JP) 
1-5-6, Nihombashi-homchou, Chuo-ku, Tokyo 103-0023, Japan 

(72) Shigeki YAMAMOTO (JP), Tomohiro Iko  (JP), Eisuke Kudo  (JP), Hiromasa Nomura  
(JP), Hiroyuki Oyokawa (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm xử lý bề mặt dùng cho tấm thép phủ, tấm thép mạ 

được xử lý bề mặt và phương pháp sản xuất tấm thép này. 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm xử lý bề mặt nền nước dùng cho tấm thép phủ, chế phẩm 

này tạo ra lớp xử lý nền, tạo ra tính chống ăn mòn rất tốt ngay cả khi không chứa crom 
trong khi vẫn đảm bảo độ bám dính đủ. Chế phẩm xử lý bề mặt này chứa hợp chất silic 
hữu cơ cụ thể, axit hexaflorometallic, nhựa uretan có nhóm cation cụ thể, hợp chất 
vanadi, và môi trường nước. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến tấm thép mạ được xử lý 
bề mặt và phương pháp sản xuất tấm thép này. 
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(11) 45600 
(21) 1-2015-04059 (51) 7 C08G  18/81,  18/38, G02B  1/04, 

G02C  7/02 
(22) 28.03.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/JP2014/059286         28.03.2014 (87) WO2014/157664 A1 02.10.2014 
(30) 2013-071284         29.03.2013     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.10.2015 
(71) MITSUI CHEMICALS, INC.  (JP) 

5-2, Higashi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-7117 Japan 
(72) MURAKAMI Masakazu (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm có thể polyme hóa dùng làm vật liệu quang học, vật 

liệu quang học và phương pháp sản xuất vật liệu quang học 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm có thể polyme hóa dùng làm vật liệu quang học chứa (A) 
hợp chất có liên kết ba cacbon-cabcon và ít nhất một nhóm được chọn từ nhóm 
isoxyanat và nhóm isothioxyanat trong phân tử, và (B) hợp chất polythiol. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất vật liệu quang học từ chế phẩm 
nêu trên và vật liệu quang học sản xuất được bằng phương pháp này. 
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(11) 45601 
(21) 1-2015-04069 (51) 7 E04C 1/00 

(22) 23.10.2015 (43) 25.01.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.10.2015 
(75) Nguyễn Khắc Dũng  (VN) 

Cụm 3, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội 
(54) Gạch chịu lửa có dạng hình chữ L 

  (57)     Sáng chế đề cập đến gạch chịu lửa có dạng hình chữ L dùng để xây vách trong buồng 
đốt của một số loại lò như lò đốt rác thải, lò gia nhiệt .v.v, loại gạch này khi xây tạo 
được mặt phẳng bên ngoài mà vẫn có được các rãnh ở mặt bên trong vách buồng đốt của 
lò, giúp vách trong buồng đốt tăng tiết diện bề mặt, làm tăng bức xạ nhiệt của buồng đốt 
khi lò vận hành. Đồng thời, không bị trùng mạch giữa các viên gạch hàng trên và hàng 
dưới khi xây, tạo kết cấu vững chắc, tăng tuổi thọ của vách buồng đốt, hạn chế được 
việc chắp nối, tiết kiệm được vật liệu và giảm đáng kể thời gian thi công. Gạch này bao 
gồm phần thân (1) tương tự như gạch tiêu chuẩn thông dụng hình chữ nhật. Khác biệt ở 
chỗ, bên sườn phần thân có thêm phần nhô ra (2). 
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(11) 45602 
(21) 1-2015-04071 (51) 7 B23D  61/18,  65/00, B24D  18/00 

(22) 15.04.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/FR2014/050911    15.04.2014 (87) WO2014/184457 20.11.2014 
(30) 1354310         14.05.2013     FR 
(71) THERMOCOMPACT   (FR) 

Zone Industrielle Les Iles, 181 Route de Sarves, 74370 Metz Tessy, France 
(72) LY Michel  (FR), SANCHEZ GÐrald  (FR), WEBER Xavier (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dây mài và phương pháp chế tạo dây mài 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dây mài bao gồm lõi thép và lớp phủ bên ngoài có chất gắn kết và 
các hạt mài, chất gắn kết này được tạo ra từ ít nhất một lớp hợp kim niken/coban có hàm 
lượng coban nằm trong khoảng từ 20% đến 85% theo khối lượng so với khối lượng của 
hợp kim Ni/Co. 
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(11) 45603 
(21) 1-2015-04072 (51) 7 B23D  61/18,  65/00, B24D  18/00 

(22) 15.04.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/FR2014/050910    15.04.2014 (87) WO2014/184456  20.11.2014 
(30) 1354311         14.05.2013     FR 
(71) THERMOCOMPACT  (FR) 

Zone Industrielle Les Iles, 181 Route de Sarves, 74370 Metz Tessy, France 
(72) LY Michel  (FR), SANCHEZ GÐrald (FR), WEBER Xavier (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dây mài và phương pháp chế tạo dây mài  

  (57)     Sáng chế đề cập đến dây mài bao gồm lõi thép và lớp phủ bao gồm chất gắn kết và các 
hạt mài, chất gắn kết này được tạo ra từ ít nhất một lớp hợp kim sắt chứa, theo khối 
lượng so với khối lượng chất gắn kết: 
oxy với lượng khoảng từ 0 đến 3%, tốt hơn là nằm trong khoảng từ 0 đến 2%; và 
ít nhất một thành phần nằm trong khoảng từ 0,3 đến 9% được chọn từ nhóm bao gồm 
cacbon, bo và photpho. 
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(11) 45604 
(21) 1-2015-04081 (51) 7 A61K  8/49,  8/34, A61Q  11/00 

(22) 27.03.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/JP2014/058939         27.03.2014 (87) WO2014/157546 A1 02.10.2014 
(30) 2013-067214         27.03.2013     JP 
(71) LION CORPORATION  (JP) 

3-7, Honjo 1-chome, Sumida-ku, Tokyo 130-8644, Japan 
(72) INOUE, Shimako (JP), ONIKI, Takayuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm dùng trong khoang miệng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng trong khoang miệng có độ ổn định của chất kháng 
khuẩn không mang điện tích cao và có cảm giác dễ chịu khi sử dụng. Sáng chế đề cập 
đến chế phẩm dùng trong khoang miệng chứa thành phần (A) là một hoặc nhiều hợp 
chất lactam được chọn từ nhóm bao gồm axit pyrolidon carboxylic, axit 6-oxo-2-
piperidin carboxylic, axit 3-(2-oxo-1-azepanyl)propanoic, và muối của chúng và thành 
phần (B) là chất kháng khuẩn không mang điện tích. Tốt hơn, nếu thành phần (A) là axit 
pyrolidon carboxylic và/hoặc muối của nó. Tốt hơn, nếu thành phần (B) là isopropyl 
metylphenol, thymol, triclosan, và hinokitiol. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Nguyên liệu protein thực vật có cấu trúc, quy trình sản xuất 

nguyên liệu protein thực vật có cấu trúc và sản phẩm thay 
thế lát thịt mỏng chứa nguyên liệu protein này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nguyên liệu protein thực vật có cấu trúc gần giống với lát thịt mỏng 
về hình dạng và cấu trúc và có thể dùng làm sản phẩm thay thế lát thịt mỏng. Nguyên 
liệu protein thực vật có cấu trúc này khác biệt ở chỗ chứa 0,5 đến 5% trọng lượng muối 
kim loại kiềm tính theo trọng lượng khô, có độ dày bằng hoặc lớn hơn 0,4mm và nhỏ 
hơn 3mm và có dạng sóng. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất nguyên 
liệu protein có cấu trúc, sản phẩm thay thế lát thịt mỏng chứa nguyên liệu protein thực 
vật có cấu trúc, quy trình sản xuất sản phẩm thay thế lát thịt mỏng và thực phẩm sử 
dụng sản phẩm thay thế lát thịt mỏng này. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thép không gỉ ferit và phương pháp sản xuất thép không gỉ 

ferit này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thép không gỉ ferit và phương pháp sản xuất thép không gỉ ferit 

này. Thép không gỉ ferit này, khác biệt ở chỗ, chứa các thành phần sau, tính theo % khối 
lượng, C: đến 0,030; N: đến 0,030; Si: 0,15-3,0; Mn: đến 1,5; P: đến 0,04; S: đến 0,01; 
Cr: 12-22,5; Nb: đến 0,60; Ti: đến 0,60; và Al: đến 0,80. Thép này có các dấu đánh 

bóng để có độ nhám bề mặt trung bình Ra nằm trong khoảng từ 0,45 đến 5,0 m, và 

chứa các lượng Si và Fe trung bình tính theo khối lượng lần lượt là 5% hoặc lớn hơn và 
75% hoặc nhỏ hơn, ở phần trong vùng từ bề mặt đến độ sâu 10nm. Thép không gỉ ferit 
này có thể được sản xuất bởi bước cán ram với mức độ kéo 0,5 đến 5,0%. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm dùng trong khoang miệng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng trong khoang miệng có tác dụng kháng viêm cao và 
tính độ ổn định chế phẩm tốt. Chế phẩm dùng trong khoang miệng chứa thành phần (A) 
là một hoặc nhiều hợp chất lactam được chọn từ nhóm bao gồm axit pyrolidon 
carboxylic, axit 6-oxo-2-piperidin carboxylic, axit 3-(2-oxo-1-azepanyl)propanoic, và 
muối của chúng và thành phần (B) là chất kháng viêm. 
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(72) ENDO Masanori (JP), TAKASAWA Reiko (JP), YOSHIDA Miyuki (JP), KONDO 
Hidemi (JP), ISHIDA Atsuko (JP), MATSUSHIMA Mitsunori (JP), TAKAHASHI 
Ryota (JP) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thân liên kết kim loại - nhựa và phương pháp sản xuất thân 

liên kết này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thân liên kết kim loại-nhựa (1) có độ bền liên kết thích hợp và 

không bị giảm độ bền sau khi thử nghiệm độ bền, do đó có thể đảm bảo độ bền liên kết 
thích hợp trong khoảng thời gian dài. Thân liên kết kim loại-nhựa này bao gồm nền kim 
loại (2); lớp mỏng chứa oxy được tạo ra trên bề mặt của nền kim loại (2) và được xử lý 
để tăng có chủ ý thành phần oxy; và thân nhựa đúc (3) được kết dính với lớp mỏng chứa 
oxy nêu trên và được làm bằng chế phẩm nhựa dẻo nhiệt chứa chất phụ gia có nhóm 
chức có khả năng phản ứng với lớp mỏng chứa oxy này, trong đó nhóm chức của chất 
phụ gia này là ít nhất một nhóm được chọn từ nhóm bao gồm carboxyl và muối và este 
của chúng, epoxy, glyxidyl, isoxyanat, carbođiimit, amino và muối của chúng, và axit 
anhyđrit và este của chúng. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất thân liên kết kim loại-nhựa nêu 
trên. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Bánh xe và phương pháp sản xuất bánh xe 

  (57)     Sáng chế đề cập tới bánh xe và phương pháp sản xuất bánh xe. Bánh xe theo sáng chế 
bao gồm các bộ phận bánh xe, trong đó từng bộ phận bánh xe này bao gồm may ¬ có lỗ 
ổ trục ở tâm và ít nhất một nan hoa được gắn chặt vào may ¬ và vào một phần vành. Các 
bộ phận bánh xe có thể quay được tương đối với nhau từ trạng thái xếp gọn tới thành 
trạng thái mở rộng ra. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp điều khiển yêu cầu tài nguyên cấp quyền đường 

lên, thiết bị người dùng và trạm gốc 
  (57)     Sáng ché đề cập đến phương pháp điều khiển yêu cầu tài nguyên cấp quyền đường lên, 

thiết bị người dùng, và trạm gốc. Phương pháp bao gồm các bước: thu nhận, bởi thiết bị 
người dùng (user equipment-UE), thông tin điều khiển, ở đó thông tin điều khiển được 
sử dụng để chỉ dẫn làm giảm lượng các lần xử lý yêu cầu tài nguyên cấp quyền đường 
lên, và yêu cầu tài nguyên cấp quyền đường lên là yêu cầu tài nguyên cấp quyền đường 
lên được thực hiện bằng cách gửi yêu cầu lập lịch (SR) hoặc yêu cầu tài nguyên cấp 
quyền đường lên được thực hiện bởi quy trình truy cập ngẫu nhiên; và điều khiển, bởi 
UE theo thông tin điều khiển, thủ tục xử lý yêu cầu tài nguyên cấp quyền đường lên. Do 
đó, sáng chế này khắc phục các vấn đề về sự kích hoạt thường xuyên của UE và sự tiêu 
thụ công suất cao của UE mà được gây ra bởi sự kích hoạt thường xuyên SR, hoặc 
thường xuyên gửi SR, hoặc truy cập ngẫu nhiên thường xuyên, và làm giảm hữu hiệu sự 
tiêu thụ công suất của UE. 
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Hiroshi (JP), KATOH, Ken (JP), KOBAYASHI, Toshiya (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm protein, sản phẩm chứa chế phẩm này và quy trình 

xử lý nhiệt hợp phần protein có nguồn gốc từ sữa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm protein bao gồm hợp phần protein có nguồn gốc từ sữa 

và ít nhất một chất làm ổn định được chọn từ nhóm bao gồm các polysacarit đậu nành, 
gôm xanthan, pectin, gôm arabic, gôm ghati, caragenan, gôm hạt bồ kết, natri caseinat, 
lexitin và carboxymetylxenluloza. Chế phẩm protein này cải thiện một cách đáng kể độ 
bền nhiệt của hợp phần protein có nguồn gốc từ sữa. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến 
thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi và dược phẩm chứa chế phẩm protein và quy 
trình xử lý nhiệt hợp phần protein có nguồn gốc từ sữa. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất naphtyridin làm chất đối kháng alpha-v-beta-6 

integrin và dược phẩm chứa nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) hoặc muối của nó 

 

 
(I) 

trong đó 
R1 là nguyên tử hydro, nhóm metyl hoặc nhóm etyl  
R2 là nguyên tử hydro hoặc nguyên tử flo 
R3 là nguyên tử hydro, nhóm metyl hoặc nhóm etyl và dược phẩm chứa hợp chất này. 
Sáng chế cũng đề cập đến hợp chất có công thức (II) và muối của nó 
 

 
(II) 

trong đó 
R1 là nguyên tử hydro, nhóm metyl hoặc nhóm etyl 
R2 là nguyên tử hydro hoặc nguyên tử flo 
R3 là nguyên tử hydro, nhóm metyl hoặc nhóm etyl và  
R4 là nhóm C1 đến C6 alkyl. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ chuyển mạch nhạy nhiệt và phương pháp sản xuất bộ 

chuyển mạch nhạy nhiệt này 
  (57)     Sáng chế đề câp đến bộ chuyển mạch nhạy nhiệt được bố trí có hộp kín được tạo kết cấu 

từ vỏ kim loại và nắp che được cố định kín khí vào đầu hở của vỏ; một cặp chốt điện cực 
dẫn điện lần lượt được chèn vào một cặp lỗ xuyên được tạo ra trên nắp che và lần lượt 
được cố định kín khí bởi chất độn cách điện; tiếp điểm tĩnh được cố định vào một trong 
số các chốt điện cực dẫn điện bên trong hộp kín; sợi đốt có một đầu được nối với đầu 
kia của chốt điện cực dẫn điện kia bên trong hộp kín và đầu kia được nối với nắp che; 
tấm nhạy nhiệt được đúc kéo thành dạng đĩa có một đầu được nối với bề mặt trong của 
vỏ và được tạo kết cấu để đảo ngược chiều cong của nó ở nhiệt độ định trước; và tiếp 
điểm động được bố trí ở đầu kia của tấm nhạy nhiệt và cấu thành cặp tiếp điểm tạo ra và 
phá vỡ sự tiếp xúc với tiếp điểm tĩnh. Các lỗ xuyên được tạo kết cấu bởi các phần hình 
trụ được tạo ra bằng cách nhô nắp che ra ngoài, chỉ các phần hình trụ, chất độn, và các 
chốt điện cực dẫn điện được phủ bằng nhựa cách điện. 
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(54) Hợp chất liên hợp kháng nguyên peptit WT1 và dược phẩm chứa 

hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất được thể hiện bởi công thức (1): 

 

 
 
trong đó mỗi trong số Xa và Ya là liên kết đơn và tương tự, peptit kháng nguyên ung thư 
A là peptit WT1 được giới hạn bởi MHC lớp I có từ 7 đến 30 gốc axit amin, R1 là 
nguyên tử hyđro, nhóm được thể hiện bởi công thức (2): 
 

 
 
trong đó mỗi trong số Xb và Yb là liên kết đơn và tương tự, peptit kháng nguyên ung thư 
B có trình tự khác với trình tự của peptit kháng nguyên ung thư A, và là peptit WT1 
được giới hạn bởi MHC lớp I có từ 7 đến 30 gốc axit amin, hoặc peptit kháng nguyên 
ung thư C,  
và peptit kháng nguyên ung thư C có trình tự khác với trình tự của peptit kháng nguyên 
ung thư A, và là peptit WT1 được giới hạn bởi MHC lớp I hoặc peptit WT1 được giới 
hạn bởi MHC lớp II, có từ 7 đến 30 gốc axit amin chứa một gốc xystein, hoặc muối của 
nó, và tương tự. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này.  

   



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
321 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
322 

(11) 45615 
(21) 1-2015-04132 (51) 7 C23C  2/02, C21D  9/46, C22C  

18/04,  38/00,  38/38, C23C  2/06 
(22) 25.03.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/JP2014/058208        25.03.2014 (87) WO2014/157155 02.10.2014 
(30) 2013-066576        27.03.2013    JP 

2014-060809        24.03.2014    JP 
(71) NISSHIN STEEL CO., LTD.  (JP) 

4-1, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8366, Japan 
(72) Masaaki URANAKA  (JP), Takeshi SHIMIZU (JP), Kentaro HIRATA  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Tấm thép mạ hợp kim kẽm nhúng nóng và phương pháp sản xuất 

tấm thép này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép mạ hợp kim kẽm nhúng nóng có độ bám dính lớp mạ tốt 

và phương pháp sản xuất tấm thép này. Tấm thép này được sản xuất bằng cách sử dụng 
tấm thép nền để mạ là tấm thép được bổ sung B để làm tăng độ bền chống nứt và hoá 
giòn do tiếp xúc với kim loại lỏng. Tấm thép nền này chứa ít nhất một thành phần trong 
số silic oxit đơn, mangan oxit đơn, crom oxit đơn, phức hợp silic oxit - mangan oxit, 
phức hợp silic oxit - crom oxit, phức hợp mangan oxit - crom oxit, phức hợp silic oxit - 

mangan oxit - crom oxit trong vùng cách không quá 10m từ mặt phân cách giữa tấm 

thép nền và lớp mạ kẽm nhúng nóng được tạo ra trên bề mặt của nó. 
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(11) 45616 
(21) 1-2015-04134 (51) 7 C22C  22/00, C21C  7/00,  5/52, 

C22C  33/04 
(22) 11.04.2013 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/KR2013/003047     11.04.2013 (87) WO2014/168270 16.10.2014 
(30) 10-2013-0039845          11.04.2013      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.10.2015 
(71) POSCO   (KR) 

(Goedong-dong) 6261, Donghaean-ro Nam-gu, Pohang-si Gyeongsangbuk-do 790-300, 
Republic of Korea 

(72) HAN, Woong-Hee  (KR), YIM, Chang-Hee (KR), SONG, Min-Ho  (KR), KANG, Soo-
Chang  (KR), AHN, Chong-Tae  (KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất thép nóng chảy chứa mangan, lò nung 

giữ nhiệt và thiết bị sản xuất thép nóng chảy chứa mangan 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất thép nóng chảy chứa mangan bao gồm các 

bước: chuẩn bị hợp kim sắt nóng chảy hoặc kim loại nóng chảy không chứa sắt; duy trì 
hợp kim sắt nóng chảy hoặc kim loại nóng chảy không chứa sắt ở nhiệt độ bằng hoặc 
lớn hơn điểm nóng chảy của chúng; và rót hợp kim sắt nóng chảy hoặc kim loại nóng 
chảy này. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến lò nung giữ nhiệt và thiết bị sản xuất thép 
nóng chảy chứa mangan. 
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(11) 45617 
(21) 1-2015-04137 (51) 7 A46B  5/02, A46D  3/00, A61C  

17/00 
(22) 28.03.2013 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/CN2013/073298     28.03.2013 (87) WO2014/153747 02.10.2014 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue, New York, NY 10022, United States of America 
(72) XI, Wenjin (CN), YAN, Ting  (CN), JI, Yanmei (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bàn chải đánh răng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ chăm sóc răng miệng có phần nắm. Theo một phương án, 
dụng cụ chăm sóc răng miệng có thể là bàn chải đánh răng bao gồm thân dài làm bằng 
vật liệu thứ nhất và tay cầm bao gồm phần nắm gần và phần cổ xa đỡ đầu chứa các chi 
tiết làm sạch răng. Hốc lõm kéo dài dọc trục được tạo ra ở phần nắm của tay cầm kéo 
dài vuông góc giữa các bề mặt nhô trước và sau của tay cầm. Vật liệu thứ hai có thể là 
thể đàn hồi theo một phương án được bố trí ở rãnh. Theo một phương án, hốc kéo dài 
dọc trục có biên dạng lõm theo phương ngang có thể được tạo ra ở bề mặt nhô sau của 
tay cầm nối thông với rãnh. Vật liệu thứ hai có thể nhô ít nhất một phần vào trong hốc 
theo một số phương án. 
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(11) 45618 
(21) 1-2015-04138 (51) 7 H04W  4/00,  4/20,  16/14,  4/02 

(22) 29.04.2013 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/US2013/038692     29.04.2013 (87) WO2014/178822 06.11.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.10.2015 
(71) NOKIA TECHNOLOGIES OY  (FI) 

Karaportti 3, 02610 Espoo, Finland 
(72) BAJKO, Gabor (HU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để phát hiện cơ sở dữ liệu khoảng 

trắng 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị để phát hiện cơ sở dữ liệu khoảng trắng. Theo 

một khía cạnh, sáng chế đề xuất phương pháp bao gồm bước gửi, bởi thiết bị người sử 
dụng, yêu cầu đến máy chủ bao gồm cơ sở dữ liệu khoảng trắng, trong đó máy chủ có 
địa chỉ thứ nhất, tại thiết bị người dùng, đáp ứng lại yêu cầu bao gồm ít nhất một trong 
số các định danh của máy chủ hoặc địa chỉ thứ hai để truy cập ít nhất một trong số máy 
chủ hoặc máy chủ khác bao gồm cơ sở dữ liệu khoảng trắng khác. 
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(71) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721 Republic of Korea 
(72) AHN, Joonkui (KR), YANG, Suckchel (KR), SEO, Dongyoun (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền đường lên của thiết bị người dùng và 

thiết bị người dùng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để truyền dữ liệu đường lên nhờ các ô dịch 

vụ. Phương pháp dùng cho đầu cuối để truyền dữ liệu đường lên nhờ các ô dịch vụ có 
thể bao gồm các bước: đầu cuối nhận lệnh định thời trước (timing advance command-
TAC) thứ nhất đối với ô dịch vụ thứ nhất và TAC thứ hai đối với ô dịch vụ thứ hai; và 
xác định liệu đầu cuối có truyền dữ liệu đường lên nhờ ô dịch vụ thứ hai hay không trên 
cơ sở việc liệu sự chênh lệch định thời có nhỏ hơn giá trị ngưỡng hay không, trong đó sự 
chênh lệch định thời được thu nhận trên cơ sở TAC thứ nhất và TAC thứ hai, và ô dịch 
vụ thứ nhất có thể là ô được tạo cấu hình sao cho đường lên có thể luôn được truyền bất 
chấp sự chênh lệch định thời. 
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(71) UBE INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

1978-96, Oaza Kogushi, Ube-shi, Yamaguchi 755-8633, Japan 
(72) SHIBAKAWA, Nobuhiko (JP), YONEDA, Kenji (JP), KATSUBE, Tetsushi (JP), 

KANDA, Tomoko (JP), ITO, Koji (JP), YAMAMOTO, Kiyoshi (JP), lWASE, Noriaki 
(JP), USHIYAMA, Shigeru (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất biaryl được thế và dược phẩm chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất biaryl được thế có công thức chung (I): 
 

 
 
trong đó, R1, W, R2 và Z là như được định nghĩa trong yêu cầu bảo hộ và phần mô tả, 
hoặc muối dược dụng của nó. Hợp chất theo sáng chế có hiệu quả ức chế sự tăng sinh 
nguyên bào sợi phổi, và vì vậy hữu dụng làm thuốc điều trị và/hoặc thuốc phòng ngừa 
viêm phổi mô kẽ và xơ hoá phổi. 
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(72) MOHANKA, Madan Mohan (IN), KISHOR, Kaushal (IN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) Bộ phận lót và mảng bộ phận lót dùng cho thành máng đổ 

  (57)     Sáng chế đề xuất bộ phận lót (1) được biến đổi thích hợp để gắn có thể tháo rời được vào 
thành máng đổ (12) bao gồm đế lót được bao quanh bên trong khung như một phần của 
tổng thể (2) và có mặt trước (10) và mặt sau (11), bộ phận lót (1) được biến đổi thích 
hợp để gắn với thành máng đổ (12) qua các lỗ bu lông (5) bởi phương tiện gài chặt (8), 
đế lót có các túi trên bề mặt của nó tạo ra tác dụng đệm khi đế lót chịu tác động của tải 
trong quá trình hoạt động. 
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China 

(72) WANG, Peng (CN), LI, Zhe (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu điều chỉnh độ lệch và máy thanh toán tự động có cơ 

cấu này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới cơ cấu điều chỉnh độ lệch và máy thanh toán tự động. Cơ cấu điều 

chỉnh độ lệch theo sáng chế có đường dẫn vận chuyển tờ tiền được tạo bởi tấm đường 
dẫn thứ nhất và tấm đường dẫn thứ hai, và bánh xe hiệu chỉnh độ lệch được bố trí bên 
trong đường dẫn vận chuyển tờ tiền và có hướng hiệu chỉnh độ lệch được làm lệch so với 
vách chuẩn của đường dẫn vận chuyển tờ tiền. Nhiều bánh xe hiệu chỉnh độ lệch được 
bố trí phân tán theo hướng vận chuyển của đường dẫn vận chuyển tờ tiền và được bố trí 
sao cho tiến dần đến gần vách chuẩn. Bánh xe điều chỉnh có hướng dẫn hướng dọc theo 
hướng dẫn hướng của vách chuẩn được bố trí ở vị trí của vách chuẩn, và bánh xe điều 
chỉnh được bố trí giữa bánh xe hiệu chỉnh độ lệch thứ nhất và bánh xe hiệu chỉnh độ 
lệch thứ hai trong số các bánh xe hiệu chỉnh độ lệch. Tốc độ tuyến tính trong chuyển 
động quay của bánh xe điều chỉnh là lớn hơn so với tốc độ tuyến tính trong chuyển động 
quay của bánh xe hiệu chỉnh độ lệch tương ứng. 
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(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Hợp chất dùng làm chất ức chế chọn lọc histon deaxetylaza 

và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất là dẫn xuất của ure, cụ thể là dẫn xuất ure có hoạt tính ức 

chế histon deaxetyaza, đồng phân của nó, muối dược dụng của nó và dược phẩm chứa 
nó. Hợp chất theo sáng chế có hiệu quả trong điều trị các bệnh có liên quan tới histon 
deaxetyaza, cụ thể là khối u ác tính, bệnh viêm, bệnh viêm đa khớp dạng thấp, bệnh 
thoái hóa thần kinh, và các bệnh tương tự.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Dược phẩm chứa chất đối kháng thụ thể progesteron và dược 

phẩm ở dạng liều dùng qua đường miệng chứa chất đối kháng 
thụ thể progesteron 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa chất đối kháng thụ thể progesteron, cụ thể là hợp 

chất (11, 17)-17-hydroxy-11-[4-(metylsulphonyl)phenyl]-17-(pentafloetyl)estra-4,9-

dien-3-on với liều lượng nằm trong khoảng từ 0,5 đến 5mg và tốt hơn là 2mg. Dược 
phẩm này là hữu ích trong điều trị và/hoặc phòng ngừa các bệnh phụ khoa, như u xơ tử 
cung (u cơ, u cơ trơn tử cung), bệnh lạc nội mạc tử cung hoặc chảy máu kinh nguyệt quá 
nhiều. Sáng chế còn đề xuất phương pháp bào chế dược phẩm nêu trên và dược phẩm ở 
dạng liều dùng qua đường miệng. 
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(72) SUDAU, Alexander (DE), HOFFMANN, Sebastian (DE), DAHMEN, Peter (DE), 

WACHENDORFF-NEUMANN, Ulrike (DE), BERNIER, David (FR), LACHAISE, 
Helene (FR), BRUNET, Stephane (FR), VIDAL, Jacky (FR), GENIX, Pierre (FR), 
COQUERON, Pierre-Yves; (FR), GEIST, Julie (FR), VORS, Jean-Pierre (FR), 
KENNEL, Philippe (FR), MILLER, Ricarda (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất triazol, phương pháp phòng trừ vi sinh vật gây hại và 

phòng trừ nấm gây hại gây bệnh thực vật, chế phẩm phòng trừ 
vi sinh vật gây hại chứa hợp chất này và quy trình điều chế 
chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất triazol, quy trình điều chế hợp chất này và chế phẩm chứa 
hợp chất này. Hợp chất này là hữu ích để dùng làm hoạt chất trong sinh học, cụ thể là để 
phòng trừ vi sinh vật gây hại trong việc bảo vệ cây trồng và bảo vệ các vật liệu và làm 
chất điều hoà sinh trưởng thực vật. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp 
phòng trừ vi sinh vật gây hại và phòng trừ nấm gây hại gây bệnh thực vật, chế phẩm 
phòng trừ vi sinh vật gây hại chứa hợp chất này và quy trình điều chế chế phẩm này. 
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(86) PCT/EP2014/058418     25.04.2014 (87) WO2014/177461 06.11.2014 
(30) 13165741.3          29.04.2013      EP 

14151318.4          15.10.2014      EP 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG  (CH) 

Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland 
(72) HARTMANN, Guido (DE), REGULA, Joerg Thomas (DE), RUETH, Matthias (DE), 

SCHAEFER, Wolfgang (DE), SCHLOTHAUER, Tilman (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kháng thể kháng IGF-1R không có khả năng gắn kết với FcRn 

để điều trị các bệnh mạch máu ở mắt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng IGF-1R không có khả năng gắn kết với FcRn để 

điều trị các bệnh mạch máu ở mắt. 
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PONGTONGCHAROEN, Chairat  (TH), PONGKEATCHAI, Siriluk  (TH), 
PATTANAVIJIT, Somchai  (TH), BOONFUENG, Thipnakarin  (TH), RAKCHOY, 
Suwarat  (TH) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD) 
(54) Tấm chứa chất độn hữu cơ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm chứa chất độn hữu cơ bao gồm phần sợi và chất độn hữu cơ, 
trong đó chất độn hữu cơ này chứa thành phần rắn và hơi ẩm; và thành phần rắn này 
chứa ít nhất 15% phần sợi có dạng túi chứa tinh bột. Các tác giả sáng chế đã phát hiện ra 
rằng tấm chứa lượng lớn chất độn hữu cơ có thể duy trì các đặc tính cơ học mong muốn 
và còn có thể làm giảm giá thành sản xuất. 
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(72) MILLER Todd W.  (US), MORRISON Catherine F.  (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống chế tạo theo yêu cầu của khách hàng để in đồ họa 

lên vật phẩm và trục lăn để giữ vật phẩm nhằm trợ giúp việc 
in đồ họa lên vật phẩm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống chế tạo theo yêu cầu của khách hàng để in đồ họa lên vật 
phẩm, hệ thống này bao gồm: hệ thống in để in đồ họa lên vật phẩm, trục lăn có thể có 

một hoặc nhiều hốc lõm ở bề mặt ngoài của nó để chứa vật phẩm. áp suất chân không 
từng phần được tác dụng lên vật phẩm khi vật phẩm được bố trí ở trong các hốc lõm 
thông qua các lỗ thông ở mặt dưới của hốc lõm sẽ giữ vật phẩm ở đúng vị trí trong hốc 
lõm trong khi trục lăn quay trong quá trình in. Vòng đệm có thể được bố trí ở giữa hốc 
lõm ở trục lăn và vật phẩm để tạo ra đệm kín khí nhằm giữ vật phẩm ở đúng vị trí. 
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SE-164 83 Stockholm, Sweden 
(72) FRENGER, Pal (SE), DIMOU, Konstantinos (GR), BALDEMAIR, Robert (AT), 

BERGMAN, Johan (SE), ERIKSSON, Erik (SE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Nút mạng, thiết bị người sử dụng và phương pháp cập nhật 

thông tin hệ thống 
  (57)     Sáng chế đề cập tới nút mạng và thiết bị người sử dụng (UE), và các phương pháp liên 

quan để tạo tín hiệu thông tin hệ thống (system information - SI) tới các UE. Phương 
pháp trong nút mạng bao gồm bước truyền SI tới một hoặc nhiều UE, trong đó SI bao 
gồm nhiều bộ lựa chọn, trong đó mỗi bộ chỉ định các trị số khác nhau cho một hoặc 
nhiều thông số hệ thống vô tuyến. Phương pháp còn bao gồm bước xác định bộ nào, 
trong số nhiều bộ lựa chọn, hiện nên được áp dụng cho UE, và truyền tín hiệu chọn SI 
tới UE, tín hiệu chọn SI chỉ thị bộ được chọn, do đó cho phép UE áp dụng các thông số 
hệ thống vô tuyến hiện thích hợp trong các điều kiện vô tuyến bất lợi. UE có thể là thiết 
bị MTC (Machine Type Communication - Truyền thông dạng máy). 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thực hiện tạo chùm một phần 

trong hệ thống truyền thông không dây 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để thực hiện việc tạo chùm một phần nhờ 

sử dụng mảng ăng ten lớn tại trạm gốc (Base Station - BS) trong hệ thống truyền thông 
không dây. Phương pháp này bao gồm chia mảng ăng ten lớn thành các phân vùng theo 
các hàng hoặc các cột, truyền thông tin điều khiển cho việc tạo chùm một phần tới thiết 
bị người dùng (User Equipment - UE), thu thông tin phản hồi dựa trên thông tin điều 
khiển từ UE, và truyền tín hiệu tới UE bằng cách thực hiện việc tạo chùm nhờ sử dụng 
các bộ tiền mã hóa con đối với các phân vùng và bộ tiền mã hóa liên kết mà liên kết các 
phân vùng. Thông tin điều khiển bao gồm ít nhất một trong số thông tin về các phân 
vùng, thông tin về các mẫu hoa tiêu tương ứng với các phân vùng, thông tin về bộ tiền 
mã hóa liên kết, và thông tin chỉ báo rằng các phân vùng có thuộc về cùng điểm truyền 
hay không. 
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(72) ASHIKARI Toru (JP), FURUTACHI Shoji (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị tháo gang 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị tháo gang bao gồm: vỏ lò (11); gạch chịu lửa (13) được bố 
trí dọc theo mặt trong của vỏ lò (11); ống hình trụ (16) xuyên qua vỏ lò (11) và được bố 
trí đối diện với gạch chịu lửa (13); và thân bịt kín hình khuyên hoặc hình trụ (20) được 
bố trí trên đầu của ống (16) gần gạch chịu lửa (13). Thân bịt kín (20) có mối bịt kín ống 
(221) tạo ra sự kín không khí theo toàn bộ chu vi giữa ống (16) và thân bịt kín (20); và 
mối bịt kín bằng gạch (222) tạo ra sự kín không khí theo toàn bộ chu vi giữa gạch chịu 
lửa (13) và thân bịt kín (20).  
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Phương pháp dựng giàn giáo trong lò, cơ cấu bệ, cơ cấu chân, 

chi tiết dẫn hướng và bộ phận điều chỉnh hướng dùng trong 
phương pháp dựng giàn giáo này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp dựng giàn giáo trong lò bao gồm các bước: dựng bệ 
đỡ bằng cách lắp các cơ cấu bệ được đưa vào phễu qua cửa ra vào sao cho các cơ cấu bệ 
được bố trí song song và bắc qua các thành nghiêng đối nhau của phễu (bước (a)); dựng 
đế tựa bằng cách lắp cơ cấu chân ở khoảng cách cách đều dọc theo các đường chuẩn kéo 
dài từ cả hai đầu của các cơ cấu bệ theo hướng từ dưới lên của các thành nghiêng, và nối 
mỗi cặp cơ cấu bệ và cơ cấu chân liền kể bằng chi tiết nối, và nối mỗi cặp cơ cấu chân 
liền kề lắp trên phía đi xuống và phía đi lên của thành nghiêng bằng chi tiết nối (20) 
(bước (b)); và lắp giàn giáo bằng cách bố trí các trụ chống để đứng trên bệ đỡ và đế tựa, 
và nối các trụ chống bằng các chi tiết nằm ngang (bước (c)). Sáng chế cũng đề cập đến 
cơ cấu bộ, cơ cấu chân, chi tiết dẫn hướng và bộ phận điều chỉnh hướng dùng trong 
phương pháp dựng giàn giáo trong lò. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất spiroindolin để sử dụng làm chất đối kháng thụ thể 

hormon giải phóng gonadotropin, dược phẩm chứa chúng và 
hợp chất trung gian hóa học dùng trong quy trình điều chế 
chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất spiroindolin có công thức (I), dược phẩm chứa chúng, 
và các hợp chất trung gian hóa học dùng trong quy trình điều chế chúng. Các hợp chất 
này là hữu hiệu để dùng làm chất đối kháng thụ thể hormon giải phóng gonadotropin 
(gonadotropin-releasing hormone - GnRH) để điều trị bệnh, đặc biệt là các bệnh liên 
quan đến hormon sinh dục ở nam và nữ giới, cụ thể là các bệnh được chọn từ nhóm gồm 
có bệnh lạc nội mạc tử cung, u cơ trơn tử cung (dạng xơ), bệnh đa nang buồng trứng, 
chứng rong kinh, chứng thống kinh, chứng rậm lông, dậy thì sớm, bệnh tân sinh mô bất 
thường phụ thuộc vào steroit tuyến sinh dục như bệnh ung thư tuyến tiền liệt, vú và 
buồng trứng, u tuyến yên hướng sinh dục, chứng ngưng thở khi ngủ, hội chứng ruột kích 
thích, hội chứng trước kỳ kinh nguyệt, tăng sản tuyến tiền liệt lành tính, tránh thụ thai, 
bệnh vô sinh và liệu pháp hỗ trợ sinh sản như thụ thai in vitro. 
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(71) NEC CORPORATION  (JP) 

7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8001, Japan 
(72) ZEMBUTSU, Hajime (JP), TAMURA, Toshiyuki (JP), IWAI, Takanori  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống, phương pháp và thiết bị truyền thông 

  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống truyền thông và phương pháp truyền thông trong đó, mạng 
lõi bao gồm các nút đóng vai trò là các nút quản lý sự di động của thiết bị đầu cuối và 
cung cấp tới thiết bị đầu cuối các dịch vụ khác nhau. Dựa trên thông tin thuê bao, thông 
tin thiết bị đầu cuối, đặc tính dịch vụ được sử dụng bởi thiết bị đầu cuối hoặc loại thiết 
bị đầu cuối mà nút sẽ được lựa chọn để kết nối với thiết bị đầu cuối. 
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(11) 45635 
(21) 1-2015-04220 (51) 7 G10L  19/02 

(22) 04.04.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/EP2014/056851    04.04.2014 (87) WO2014/161991 A2 09.10.2014 
(30) 61/808,675         05.04.2013    US 

61/875,553         09.09.2013    US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.11.2015 
(71) DOLBY INTERNATIONAL AB  (NL) 

Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 1-35, NL-1101 CN Amsterdam, Netherlands 
(72) VILLEMOES, Lars (DK), KLEJSA, Janusz (PL), HEDELIN, Per (SE) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Bộ mã hóa và bộ giải mã âm thanh và tiếng nói dựa trên biến 

đổi, các phương pháp mã hóa các tín hiệu âm thanh và tiếng 
nói và giải mã dòng bit 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ mã hóa và giải mã âm thanh (còn gọi là bộ mã hóa - giải mã âm 
thanh). Cụ thể là, sáng chế đề cập đến bộ mã hóa - giải mã âm thanh dựa trên biến đổi 
mà đặc biệt phù hợp để mã hóa/giải mã giọng nói. Các bộ mã hóa âm thanh và tiếng nói 
dựa trên biến đổi được tạo cấu hình để mã hóa các tín hiệu âm thanh và tiếng nói thành 
dòng bit và các bộ giải mã âm thanh và tiếng nói dựa trên biến đổi được tạo cấu hình để 
giải mã dòng bit nêu trên. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất các phương pháp mã hóa các 
tín hiệu âm thanh và tiếng nói thành dòng bit và giải mã dòng bit đó. 
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(11) 45636 
(21) 1-2015-04224 (51) 7 B41J  11/04,  3/407 

(22) 02.04.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/US2014/032677     02.04.2014 (87) WO2014/165590 09.10.2014 
(30) 61/808,559          04.04.2013      US 

14/242,695          01.04.2014      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.11.2015 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005-6453, United States of America 
(72) MILLER, Todd, W. (US), MORRISON, Catherine, F. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống tùy biến dùng để in họa hình và chi tiết hình trụ để 

giữ vật phẩm dạng ống 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống in tùy biến dùng cho đồ mặc dạng ống, hệ thống này bao 

gồm: hệ thống in để in họa hình lên vật phẩm dạng ống. Hệ thống in tùy biến này còn 
bao gồm chi tiết hình trụ dùng để giữ vật phẩm dạng ống cần in họa hình lên trên đó. 
Chi tiết hình trụ có thể có một hoặc nhiều hốc trên mặt ngoài của chi tiết hình trụ dùng 
để chứa một hoặc nhiều vùng có độ dày tăng trên vật phẩm dạng ống. Bằng cách tạo ra 
các hốc trên chi tiết hình trụ tương ứng với các vùng có độ dày tăng, vật phẩm dạng ống 
có thể có bề mặt phẳng gần như đều để in họa hình lên đó. 
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(11) 45637 
(21) 1-2015-04235 (51) 7 H04W  72/04,  76/02 

(22) 11.04.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/SE2014/050447    11.04.2014 (87) WO2014/168573 16.10.2014 
(30) 61/811,292         12.04.2013     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.11.2015 
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)  (SE) 

SE-164 83 Stockholm, Sweden 
(72) SORRENTINO, Stefano (IT), PARKVALL, Stefan (SE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp, nút vô tuyến và thiết bị không dây để tạo tín 

hiệu phát hiện từ thiết bị tới thiết bị 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp và thiết bị không dây (10, 20) để cho phép thực hiện 

truyền thông từ thiết bị tới thiết bị. Cụ thể, sáng chế đề cập tới phương pháp, được thực 
hiện trong nút vô tuyến để chỉ định các nguồn tài nguyên cho việc tạo tín hiệu điều 
khiển trực tiếp. Phương pháp bao gồm bước nhận (S1) các bộ nguồn tài nguyên để tạo 
tín hiệu điều khiển trực tiếp trong ô hoặc cụm tương ứng từ ít nhất một nút vô tuyến 
(160) khác. Phương pháp còn bao gồm bước chỉ định (S2) các nguồn tài nguyên cho 
việc truyền tín hiệu điều khiển trực tiếp trong vùng được điều khiển bởi nút vô tuyến, 
dựa trên các bộ nguồn tài nguyên nhận được, và truyền (S3) thông báo chỉ thị các nguồn 
tài nguyên được chỉ định cho việc tạo tín hiệu điều khiển trực tiếp tới các thiết bị không 
dây được điều khiển bởi nút vô tuyến. Sáng chế cũng đề cập tới phương pháp tương ứng, 
hoạt động trong thiết bị không dây và đề cập tới thiết bị vô tuyến và không dây áp dụng 
các phương pháp này, cũng như đề cập tới các vật ghi chứa mã chương trình máy tính 
tương ứng. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.05.2012 
(71) BPB LIMITED  (GB) 

Saint-Gobain House, Binley Business Park, Coventry CV3 2TT, Great Britain 
(72) SAHAY-TURNER, Parkina (GB) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Tấm thạch cao chứa tác nhân có khả năng hấp thụ 

formaldehyt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thạch cao chứa tác nhân có khả năng hấp thụ formaldehyt, 

trong đó tác nhân có khả năng hấp thụ formaldehyt này được chọn từ etylen ure và dẫn 
xuất của nó, hợp chất chứa nhóm metylen hoạt động, sulphit, tanin và hỗn hợp của 
chúng. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.11.2015 
(71) MITSUI CHEMICALS, INC.  (JP) 
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(72) OKAZAKI, Koju (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Copolyme ưa nước, chế phẩm ưa nước chứa copolyme này, 

màng được tạo ra từ copolyme này và tấm mỏng bao gồm 
màng này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến copolyme ưa nước chứa nhóm axit sulfonic, nhóm epoxy và nhóm 
alkoxysilyl trong phân tử. Copolyme này được dùng để tạo ra màng có khả năng chống 
mờ sương, chống bẩn, chống hiện tượng tĩnh điện tốt, và có độ bền chống mài mòn và 
độ bền chịu thời tiết cao. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm ưa nước chứa copolyme nêu trên, màng 
được tạo ra từ copolyme này và tấm mỏng bao gồm màng này. 
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(11) 45640 
(21) 1-2015-04243 (51) 7 A63F  13/00 

(22) 28.01.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/SG2014/000037     28.01.2014 (87) WO2014/133454 04.09.2014 
(30) 1303591.0          28.02.2013      GB 
(71) WEIKE (S) PTE LTD  (SG) 

Block 171 Kallang Way, #05-05/06/07/08 Kolam Ayer Industrial Estate, Singapore 
349250, Singapore 

(72) POH, Po Lian (SG), TAY, Lay Ngee (SG) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Máy chơi trò chơi và phương pháp tạo ra vùng tiêu điểm 

  (57)     Sáng chế đề xuất máy chơi trò chơi và phương pháp tạo ra vùng tiêu điểm, máy chơi trò 
chơi này bao gồm môđun trò chơi để vận hành vùng chơi trò chơi, môđun trò chơi có 
thể ngẫu nhiên tạo ra trong vùng trò chơi một hoặc nhiều phần tử trò chơi trong số nhiều 
phần tử trò chơi định trước; môđun chơi cho phép chọn vùng chơi kết hợp với vùng trò 
chơi; môđun khởi động giúp kiểm soát vùng chơi được chọn, môđun khởi động có thể 
tạo ra tín hiệu khởi động dựa trên việc liệu vùng chơi được chọn có bao gồm các phần tử 
trò chơi được ngẫu nhiên tạo ra mà phù hợp ít nhất một trong số bộ các điều kiện định 
trước không; và trong đó môđun chơi được tạo cấu hình để phát hiện đường biên của 
vùng chơi được chọn và để làm nổi bật vùng chơi trò chơi được chọn, dựa trên đường 
biên được chọn, tương phản với các phần chưa được chọn bất kỳ của vùng trò chơi sao 
cho vùng chơi được chọn trở thành vùng tiêu điểm. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.11.2015 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005, United States of America 
(72) MILLER, Todd, W. (US), SCHENONE, David, J. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống và phương pháp in 3D 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống in 3D trực tiếp lên vật phẩm y phục. 
Được bộc lộ là phương pháp và hệ thống để in 3D trực tiếp lên vật phẩm y phục, bao 
gồm bước tiếp nhận mẫu hình 3D không bị méo để trình bày trên vật phẩm, mẫu hình 
3D không bị méo được tạo kết cấu để đặt lên bề mặt ba chiều không đều; tạo ra mẫu 
hình 3D được làm méo trước từ mẫu hình 3D không bị méo để in lên vật dạng ba chiều 
đơn giản; tiếp nhận mẫu hình 3D được làm méo trước trong hệ thống in 3D; và in mẫu 
hình 3D được làm méo trước lên vật phẩm. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.11.2015 
(71) Công ty cổ phần Gốm Mỹ  (VN) 

Thôn Hoàng Gián mới, xã Hoàng Tiến, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương 
(72) Dư Đình Mỹ (VN), Dư Tuấn Dũng (VN) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Viên ngói và quy trình sản xuất viên ngói này 

  (57)     Sáng chế đề xuất viên ngói dùng để lợp mái nhà có kết cấu cho phép sản xuất các viên 
ngói này trong các lò thanh lăn, nhờ đó có thể tăng năng suất, giảm giá thành sản phẩm 
đồng thời giảm chi phí đầu tư ban đầu và chi phí vận hành của dây chuyền sản xuất. 
Sáng chế cũng đề xuất quy trình sản xuất viên ngói có kết cấu này. 
Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất việc tạo ra các chi tiết đỡ (22) trên mặt 
dưới (20) của viên ngói (1) theo cách nhô xuống dưới với lượng nhô gần như bằng lượng 
nhô xuống dưới của các vấu nhô (21) và cạnh dưới (19) để cùng với các vấu nhô (21) và 
cạnh dưới (19) này tạo thành mặt phẳng (P) mà nhờ đó viên ngói (1) có thể được đỡ trên 
các thanh lăn kế tiếp nhau của lò thanh lăn, do vậy các viên ngói (1) có thể chuyển động 
theo cách trơn tru trên các thanh lăn của lò thanh lăn mà không cần sử dụng các kệ đỡ 
trung gian. 
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(22) 05.04.2013 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/EP2013/057205    05.04.2013 (87) WO2014/161594 09.10.2014 
(71) POLICHEM SA  (LU) 

50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Luxembourg 
(72) MAILLAND, Federico (IT), SCARCI, Francesco (IT), CASERINI, Maurizio (IT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Dược phẩm chứa pidotimod để điều trị hội chứng ruột kích 

thích 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa pidotimod hoặc muối chấp nhận được về mặt sinh 

lý của nó dùng để điều trị hội chứng ruột kích thích. Để điều trị bệnh, dược phẩm theo 
sáng chế chứa pidotimod hoặc muối chấp nhận được về mặt sinh lý của nó có thể được 
sử dụng qua đường miệng hoặc đường trực tràng.  
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(11) 45644 
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(71) POLICHEM SA  (LU) 

50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Luxembourg 
(72) MAILLAND, Federico (IT), SCARCI, Francesco (IT), CASERINI, Maurizio (IT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Dược phẩm chứa pidotimod để điều trị bệnh viêm ruột 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa pidotimod hoặc muối chấp nhận được về mặt sinh 
lý của nó dùng để điều trị bệnh viêm ruột. Để điều trị bệnh, dược phẩm theo sáng chế 
chứa pidotimod hoặc muối chấp nhận được về mặt sinh lý của nó có thể được sử dụng 
qua đường miệng hoặc đường trực tràng. 
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(86) PCT/EP2014/057153     09.04.2014 (87) WO2014/166996 16.10.2014 
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(71) CARPI TECH B.V.  (NL) 

Spoorhaven 88, NL-2651 AV Berkel en Rodenrijs, Netherlands 
(72) SCUERO, Alberto Maria (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị để che và chống thấm nước cho mối 

nối trong công trình thủy 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để che và chống thấm nước giữa các bộ 

phận bằng bê tông (12, 14) của công trình thủy, như đập, kênh, các hầm thủy lực, hồ 
chứa. Dải che dẻo (17) bao gồm: màng chống thấm nước dẻo (21) làm bằng vật liệu đàn 
hồi có môđun đàn hồi thứ nhất (E1) và ít nhất một lớp đỡ dẻo (23) làm bằng vật liệu 
tổng hợp có môđun đàn hồi thứ hai (E2) lớn hơn môđun đàn hồi thứ nhất (E1) để hạn 
chế sự biến dạng của màng chống thấm nước (21), được kéo ngang giữa các bộ phận 
bằng bê tông (12, 14) đối diện, ví dụ ở các mối nối theo phương thẳng đứng và/hoặc dọc 
theo các mối nối theo chiều dọc của công trình thủy. Lớp đỡ (23) và màng chống thấm 
nước dẻo (21) được gập theo phương nằm ngang thành phần gập và đặt vào bên trong 
và/hoặc bên ngoài mối nối gắn kín dải che dẻo (17) với các bộ phận bằng bê tông (12, 
14) dọc theo các mép của nó. Sự di chuyển giữa các bộ phận bằng bê tông (12, 14) của 
mối nối (16) được bù bằng sự kéo dài tự do của dải che dẻo (17) được gập. 
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Số 8 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Trần Thế Trung  (VN) 
(54) Máy tái chế vật liệu cho máy in ba chiều dạng phun đọng 

  (57)     Sáng chế đề xuất tái máy chế vật liệu cho máy in ba chiều dạng phun đọng. Máy này có 
thể được gắn kết với các loại máy in ba chiều dạng phun đọng đã có sẵn, và khi vận 
hành thì tận dụng động cơ kéo sợi của máy in ba chiều để tạo ra sợi vật liệu từ vật liệu 
tái chế. Nhờ bố trí này mà máy tái chế rút gọn bớt được số lượng thành phần, đồng thời 
cho phép người dùng vẫn tiếp tục sử dụng máy in ba chiều dạng phun đọng có sẵn, dẫn 
đến kết quả tổng thể là giảm chi phí cho việc tái chế vật liệu dùng để in ba chiều theo 
công nghệ phun đọng. 
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Số 8 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Đồng Thị Ngân (VN), Phan Xuân Hiếu (VN) 
(54) Quy trình rút trích từ khóa từ bài báo trực tuyến 

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình trích xuất ra tập hợp các từ khoá quan trọng của bài báo của 
một bài báo trực tuyến. Trong quy trình này, nội dung của bài báo được phân tích chủ 
đề, theo kỹ thuật phân bổ Dirichlet ẩn của lĩnh vực học máy, để xác định các từ khoá 
của các chủ đề này. Từ khoá quan trọng của bài báo được lấy là những từ khoá của các 
chủ đề có trọng số cao và là danh từ xuất hiện trong nội dung của bài báo, cộng với các 
danh từ riêng có tần suất xuất hiện nhiều trong nội dung của bài báo. 
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(72) KINO, Takashi (JP), IKENAKA, Masamitsu (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp dệt vải dệt kim 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp dệt vải, khác với phương pháp thông thường là tạo ra 
phần chặn để ngăn chặn độ giãn theo hướng chiều rộng của vải dệt trong quy trình dệt 
vải. Cụ thể là, một hướng theo chiều dọc của giường kim (FB, BB) được coi là hướng di 
chuyển (DR). Phần chặn (4) được tạo ra bằng cách lặp lại việc thực hiện quá trình kết 
mũi, trong đó mũi dệt thứ nhất (11) được giữ trên một giường kim (FB) được nối chồng 
lên mũi dệt thứ hai (12) ngay sát đó theo hướng di chuyển (DR) và mũi dệt chặn (15) 
được dệt theo tiếp sau theo hướng hàng dọc của vòng chỉ của mũi dệt kép (13) của mũi 
dệt thứ nhất (11) và mũi dệt thứ hai (12), và tạo ra mũi dệt nền (14) được phân nhánh từ 
ít nhất một mũi dệt trong số mũi dệt thứ nhất (11) và mũi dệt thứ hai (12). 
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1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan 
(72) TAKANO, Hiroaki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị điều khiển truyền thông, phương pháp điều khiển 

truyền thông, thiết bị đầu cuối và thiết bị xử lý thông tin 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điều khiển truyền thông, trong đó cho phép tải của phép đo 

thực hiện bởi thiết bị đầu cuối được triệt thấp khi dải tần được cấp phát được sử dụng 
hiệu quả. Thiết bị điều khiển truyền thông bao gồm: bộ thu nhận được cấu hình để thu 
nhận thông tin về phép đo liên quan đến việc thực hiện phép đo bởi thiết bị đầu cuối ở 
dải tần mở rộng, ngoài dải tần có độ rộng dải định trước ở các dải tần số được cấp phát 
tới nhà cung cấp dịch vụ; và bộ điều khiển được cấu hình để thực hiện việc điều khiển 
liên quan đến phép đo bởi thiết bị đầu cuối ở dải tần mở rộng, trên cơ sở của thông tin 
về phép đo. 
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(72) YURA Tomokazu  (JP), KOSHIO Satoru  (JP), KITADA Kazuo  (JP), NAKAZONO, 

Takuya  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị sản xuất màn hình quang 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị sản xuất màn hình quang bằng cách bóc 
theo trình tự các tấm màng quang được đỡ liên tục trên băng dài của màng mang và tạo 
lớp các tấm màng quang trên các chi tiết tấm. Sau khi hoàn thành việc tạo lớp tấm màng 
quang trước đó trên chi tiết tấm trước đó, việc tháo màng mang ra ở trạng thái mà trong 
đó một bề mặt trong số các bề mặt đối nhau của nó được gấp vào bên trong trên đầu mũi 
lắp trên phần đầu của chi tiết bóc và màng mang được đi vòng quanh chi tiết bóc, đầu 
dẫn của tấm màng quang đỡ trên màng mang được định vị đúng đến vị trí cấp định trước 
tạo ra tại phía trước đầu mũi của chi tiết bóc, sau đó đầu dẫn của tấm màng quang được 
đọc, và bằng cách cuộn màng mang trên cơ sở thông tin về vị trí của nó, chi tiết tấm 
được vận chuyển đến đầu dẫn của tấm màng quang nhằm thiết lập trạng thái đầu ra nhô 
ra khỏi đầu mũi của chi tiết bóc, và sau đó, tấm màng quang được tạo lớp vói một bề 
mặt trong số các bề mặt đối nhau của chi tiết tấm để sản xuất màn hình quang. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp kim dùng cho chi tiết khóa kéo trượt và chi tiết khóa kéo 

trượt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp kim dùng cho chi tiết khoá kéo trượt, hợp kim này dễ gia công, 

có khả năng chịu mài mòn, độ bền cao, và có khả năng giảm trọng lượng. Hợp kim dùng 
cho chi tiết khoá kéo trượt chứa thành phần được thể hiện bởi công thức chung 

FeaCbMnc (trong đó, a, b, c lần lượt biểu thị, theo % khối lượng, lượng còn lại, b0,3, 

c0,6, và có thể chứa các chất tạp không tránh được). 

Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chi tiết khoá kéo trượt có khả năng chịu mài mòn cao 
nhờ sử dụng hợp kim này. Chi tiết khoá kéo trượt này thu được bằng cách xử lý bề mặt 
đặc biệt trên hợp kim. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Màng chứa copolyme ưa nước, tấm mỏng bao gồm màng này và 

sản phẩm quang học bao gồm tấm mỏng này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến màng chứa copolyme ưa nước chứa nhóm axit sulfonic, nhóm 

epoxy và nhóm alkoxysilyl trong phân tử. Màng chứa copolyme này có khả năng chống 
mờ sương, chống bẩn, chống tĩnh điện, tính chịu mài mòn và tính chịu thời tiết vượt trội. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến tấm mỏng bao gồm màng chứa copolyme nêu trên và 
sản phẩm quang học bao gồm tấm mỏng này. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp vận hành linh hoạt nhà máy phát điện 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp vận hành linh hoạt nhà máy phát điện có nồi hơi dùng 
nhiệt thải có các tầng trao đổi nhiệt (10 - 15) để sinh ra hơi nước mới (D) và/hoặc hơi 
nước quá nhiệt trung gian (HZU) dùng cho tuabin hơi nước từ dòng khí thải (S) của 
tuabin khí, trong đó sự đốt cháy bổ sung (F) được bố trí trong đường dẫn khí xả (R) của 
nồi hơi dùng nhiệt thải trong vùng của các tầng trao đổi nhiệt (10 - 15). Để điều chỉnh 
hơi nước mới (D) và/hoặc hơi nước quá nhiệt trung gian (HZU), ít nhất một thiết bị làm 
lạnh phun (22, 23) được vận hành trực tiếp khi sử dụng sự đốt cháy bổ sung (F) này. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Giàn khai thác nổi có các tấm mở rộng ghép phao để giảm 

chuyển động nhấp nhô 
  (57)     Sáng chế đề cập tới giàn khai thác nổi có một hoặc nhiều tấm mở rộng ghép cố định vào 

một hoặc nhiều phao trên giàn khai thác và mở rộng từ các phao này. Khi giàn khai thác 
nổi dịch chuyển, các tấm mở rộng đã được lắp phao tách nước và gây ra lực kéo tác 
dụng lên giàn khai thác này. Nước dịch chuyển với tấm cũng làm tăng khối lượng động. 
Lực kéo và khối lượng động bổ sung làm tăng chu kỳ tự nhiên của chuyển động xa khỏi 
chu kỳ kích thích sóng để giảm đến mức tối thiểu chuyển động dẫn của sóng so với giàn 
khai thác không có các tấm mở rộng. Các tấm mở rộng có thể được ghép nối vào các 
phao trong quá trình chế tạo ở xưởng một cách trực tiếp hoặc nhờ các khung. Nói chung 
các tấm mở rộng được định vị giữa các độ cao trên và dưới của các phao, và do đó 
không làm giảm đáng kể khoảng cách giữa đáy biển và thân giàn ở bến cảng. 
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China  

(72) FENG, Li  (CN), ZHENG, Xiaoxiao (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp chuyển loại khoảng thời gian truyền, thiết bị 

người dùng và trạm gốc 
  (57)     Sáng chế liên quan đến lĩnh vực truyền thông và đề xuất phương pháp, thiết bị và hệ 

thống chuyển loại khoảng thời gian truyền (Transmission Time Interval - TTI), để có thể 
cải thiện độ chính xác của tiến trình chuyển loại TTI. Phương pháp theo một phương án 
thực hiện cụ thể bao gồm các bước: gửi, bởi thiết bị người dùng, khoảng dự trữ công 
suất truyền của UE (UPH) đến trạm gốc theo điều kiện kích hoạt, để trạm gốc gửi thông 
tin chỉ thị chuyển đến thiết bị người dùng theo UPH này, hoặc trạm gốc gửi thông tin 
phụ chuyển đến bộ điều khiển mạng vô tuyến theo UPH này bằng cách báo hiệu hoặc 
bằng khung giao thức, để bộ điều khiển mạng vô tuyến gửi thông tin chỉ thị chuyển đến 
thiết bị người dùng theo thông tin phụ chuyển; và chuyển, bởi thiết bị người dùng, sang 
loại TTI đích theo thông tin chỉ thị chuyển này. Sáng chế được áp dụng để chuyển loại 
khoảng thời gian truyền (TTI). 
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COQUERON, Pierre-Yves (FR), GEIST, Julie (FR), VORS, Jean-Pierre (FR), 
KENNEL, Philippe (FR), MILLER, Ricarda (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất triazol, phương pháp phòng trừ vi sinh vật gây hại và 

phòng trừ nấm gây hại gây bệnh thực vật, chế phẩm phòng trừ 
vi sinh vật gây hại chứa hợp chất này và quy trình điều chế 
chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất triazol mới, đến quy trình điều chế các hợp chất này 
và đến chế phẩm bao gồm các hợp chất này. Hợp chất này là hữu ích làm hoạt chất dùng 
trong sinh học, cụ thể là để phòng trừ vi sinh vật gây hại trong việc bảo vệ cây trồng và 
bảo vệ các vật liệu và làm chất điều hoà sinh trưởng của thực vật. Sáng chế còn đề cập 
đến phương pháp phòng trừ vi sinh vật gây hại và phòng trừ nấm gây hại gây bệnh thực 
vật, chế phẩm phòng trừ vi sinh vật gây hại chứa hợp chất này và quy trình điều chế chế 
phẩm này.  
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Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China  

(72) GENG, Tingting  (CN), ZHENG, Xiaoxiao (CN), MA, Xueli  (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị điều khiển công suất truyền của thiết 

bị người dùng 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị điều khiển công suất truyền của thiết bị người 

dùng, trong đó, phương pháp bao gồm các bước: làm giảm hệ số khuếch đại của kênh 
loại thứ nhất của thiết bị người dùng (user equipment - UE) khi tổng công suất truyền 
đường lên của UE vượt quá công suất truyền lớn nhất cho phép, trong đó kênh loại thứ 
nhất bao gồm kênh truy nhập gói tốc độ cao gồm kênh dữ liệu truy nhập gói tốc độ cao 
và kênh điều khiển truy nhập gói tốc độ cao; và xác định tổng công suất truyền đường 
lên của UE và nếu tổng công suất truyền đường lên của UE vượt quá công suất truyền 
lớn nhất cho phép và hệ số khuếch đại của kênh loại thứ nhất được làm giảm đến 
ngưỡng hệ số khuếch đại được thiết đặt trước, làm giảm hệ số khuếch đại của kênh loại 
thứ hai của UE, sao cho tổng công suất truyền đường lên của UE không vượt quá công 
suất truyền lớn nhất cho phép, trong đó kênh loại thứ hai bao gồm kênh vật lý dành 
riêng, và kênh vật lý dành riêng bao gồm một kênh dữ liệu vật lý dành riêng và kênh 
điều khiển vật lý dành riêng. Sáng chế nhằm mục đích làm giảm tần số rớt cuộc gọi dịch 
vụ chuyển mạch kênh và đảm bảo tính liên tục giữa các cuộc gọi giữa các thiết bị người 
dùng. 
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MORI, Kazumi (JP), SUZUKI, Takashi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hỗn hợp alkyl benzen và phương pháp sản xuất alkyl benzen 

sulfonat 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hỗn hợp alkyl benzen có khả năng cải thiện màu sắc của alkyl 

benzen sulfonat mạch thẳng dùng làm chất tẩy rửa và phương pháp sản xuất alkyl 
benzen sulfonat. Hỗn hợp alkyl benzen theo sáng chế là hỗn hợp alkyl benzen được sử 
dụng trong quá trình sản xuất alkyl benzen sulfonat, đặc trưng ở chỗ, khi đặt hỗn hợp 
này trong dụng cụ thạch anh đựng mẫu có độ dài đường dẫn 1cm và tiến hành đo quang 
phổ tại bước sóng 314nm, hỗn hợp này có độ hấp thu tia tử ngoại là bằng hoặc nhỏ hơn 
2,98. 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm làm sạch 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm làm sạch chứa: hydrocacbon béo no (A); chất hoạt động 
bề mặt dạng anion (B); chất hoạt động bề mặt không ở dạng ion (C); và nước (D). Chế 
phẩm làm sạch chứa hydrocacbon béo no (A) với tỷ lệ nằm trong khoảng từ 60,0% khối 
lượng đến 85,0% khối lượng, chất hoạt động bề mặt dạng anion (B) với tỷ lệ nằm trong 
khoảng từ 8,0% khối lượng đến 15,0% khối lượng, chất hoạt động bề mặt không ở dạng 
ion (C) với tỷ lệ nằm trong khoảng từ 2,0% khối lượng đến 5,0% khối lượng, và nước 
(D) với tỷ lệ nằm trong khoảng từ 1,0% khối lượng đến 20,0% khối lượng, các hệ vi nhũ 

tương w/o (W/O - water in oil - nước trong dầu) hoặc hệ nhũ tương W/O được làm tan, 

và có điện trở suất khối 1  109cm hoặc nhỏ hơn. 
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(54) Cụm thiết bị điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm thiết bị điện bao gồm bộ phận gắn (20) được ăn khớp với bộ 
phận được gắn và phần hộp (30), phần hộp này có đáy và thân dạng hình trụ và khoảng 
chứa (31), chúng được làm bằng cao su và được hợp nhất với nhau. Thiết bị điện (1) 
được lắp trong khoảng chứa (31) và lớp bọc (4) được tạo ra bằng cách nhồi vào khoảng 
chứa (31) xung quanh thiết bị điện (1) bằng vật liệu bọc. Do bộ phận gắn (20) và phần 
hộp (30) được làm bằng cao su và được hợp nhất với nhau, nên số lượng các bộ phận và 
số lượng các công đoạn lắp ráp được giảm bớt nhưng vẫn đảm bảo được chức năng hấp 
thu các rung động và chức năng lắp thiết bị điện (1). 
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(54) Phương pháp chiết hợp chất hexangonin từ loài nấm tổ ong 
lông thô (Hexagonin apiaria) và hợp chất hexagonin thu được 
từ phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chiết hợp chất hexagonin có công thức chung (I) từ 
loài từ nấm tổ ong lông thô (Hexagonia apiaria). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến hợp 
chất Hexangonin thu được từ quy trình theo sáng chế, một hợp chất thuộc lớp chất 
triterpenoit phân cực có phổ rộng dùng để phát triển thực phẩm chức năng kháng viêm. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đồ uống từ chè và phương pháp sản xuất đồ uống này 

  (57)     Sáng chế đề xuất đồ uống từ chè có chất lượng tương đương với chè tươi và phương pháp 
sản xuất đồ uống này, khác biệt ở chỗ thành phần hòa tan trong nước và thành phần bay 
hơi trong lá chè được dùng làm nguyên liệu chính, nhờ việc lựa chọn các loại lá chè 
giống và khác nhau, và điều chế dịch chiết thứ nhất chứa thành phần hòa tan trong nước 
và dịch chiết thứ hai chứa thành phần bay hơi bằng các quy trình chiết xuất khác nhau, 
sau đó trộn đều hai dịch chiết này theo tỷ lệ thích hợp để thu được dịch chè; tiếp đó trộn, 
tiệt trùng và đóng chai dịch chè này theo quy trình thông thường để thu được đồ uống từ 
chè có chất lượng tương đương hoặc cao hơn chè tươi. 

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
370 

(11) 45663 
(21) 1-2015-04335 (51) 7 A61K  8/34,  8/36,  8/42, A61Q  

19/10, C11D  1/04,  1/52,  3/20,  
3/32,  17/04,  17/08 

(22) 14.03.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/JP2014/056841     14.03.2014 (87) WO2014/171238 23.10.2014 
(30) 2013-087195         18.04.2013     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.11.2015 
(71) SHISEIDO COMPANY, LTD.  (JP) 

5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 1040061, Japan 
(72) MENO, Takashi (JP) 
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(54) Chế phẩm làm sạch được phân phối bởi bơm tạo bọt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm làm sạch được phân phối bởi bơm tạo bọt, chế phẩm này 
không chỉ có chất lượng bọt tốt và độ ổn định ở nhiệt độ thấp tốt, mà còn có thể dội rửa 
một cách dễ dàng bằng lượng nước nhỏ. Chế phẩm được phân phối bởi bơm tạo bọt này 
chứa: chất hoạt động bề mặt ion (a) với lượng nằm trong khoảng từ 2 đến 5% theo khối 
lượng; và rượu đa chức (b) chứa propylen glycol với lượng nằm trong khoảng từ 20 đến 
60% theo khối lượng; đặc trưng ở chỗ: trong chất hoạt động bề mặt ion (a), hàm lượng 
xà phòng của axit béo cao có từ 5 đến 25 nguyên tử cacbon lên tới 90% theo khối lượng 
hoặc lớn hơn và lượng propylen glycol chứa trong rượu đa chức (b) nhỏ hơn 20% theo 
khối lượng so với toàn bộ chế phẩm. 
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(54) Phương pháp chuyển mạch khoảng thời gian truyền (TTI), trạm 

gốc và thiết bị người dùng 
  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp chuyển mạch khoảng thời gian truyền (TTI -

Transmission Time Interval), trạm gốc, và thiết bị người dùng. Phương pháp chuyển 
mạch TTI bao gồm các bước: thu, bởi thiết bị người dùng, thông tin cấu hình thứ nhất 
tương ứng với TTI thứ nhất và thông tin cấu hình thứ hai tương ứng với TTI thứ hai; thu, 
bởi thiết bị người dùng, thông tin chỉ báo chuyển mạch được gửi bởi trạm gốc; chuyển 
mạch, bởi thiết bị người dùng, TTI hiện thời tới TTI đích tương ứng với thông tin chỉ 
báo chuyển mạch, ở đó TTI hiện thời là một trong số TTI thứ nhất và TTI thứ hai, và 
TTI đích là TTI còn lại trong số TTI thứ nhất và TTI thứ hai; và gửi, bởi thiết bị người 
dùng, dữ liệu tới trạm gốc nhờ sử dụng TTI đích. Giải pháp kỹ thuật nêu trên được sử 
dụng để đảm bảo chuyển mạch TTI kịp thời và làm giảm trễ chuyển mạch TTI. Do đó 
sự mất mát dữ liệu hoặc rớt cuộc gọi được tránh khỏi. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và trạm truyền trường tín hiệu trong mạng 

vùng cục bộ không dây (WLAN) 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền trường tín hiệu trong mạng vùng cục bộ (LAN- 

local area network) không dây cùng với thiết bị thực hiện phương pháp này. Phương 
pháp truyền trường tín hiệu trong LAN không dây bao gồm các bước: tạo ra trường tín 
hiệu bởi trạm (STA-station) thứ nhất; và truyền trường tín hiệu tới STA thứ hai bởi STA 
thứ nhất trong ký tự ghép kênh phân chia theo tần số trực giao (OFDM- orthogonal 
frequency division multiplexing) thứ nhất, ký tự OFDM thứ hai và ký tự OFDM thứ ba, 
trong đó ít nhất một trong số khóa dịch pha nhị phân thứ hai trong ký tự OFDM thứ hai 
và khóa dịch pha nhị phân thứ ba trong ký tự OFDM thứ ba có thể được quay có tham 
chiếu tới khóa dịch pha nhị phân thứ nhất được sử dụng trong ký tự OFDM thứ nhất. 
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Hansastrasse 27c, 80686 Muenchen, Germany (DE) 

(72) UHLE, Christian (DE), PROKEIN, Peter (DE), HELLMUTH, Oliver (DE), 
SCHARRER, Sebastian (DE), HABETS, Emanuel (NL) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị, hệ thống và phương pháp tạo ra tín hiệu âm thanh 

được biến đổi 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị, hệ thống và phương pháp tạo ra tín hiệu âm thanh được 

biến đổi. Thiết bị tạo ra tín hiệu âm thanh được biến đổi bao gồm hai hoặc nhiều hơn hai 
kênh âm thanh được biến đổi từ tín hiệu đầu vào âm thanh bao gồm hai hoặc nhiều hơn 
hai kênh đầu vào âm thanh được cung cấp. Thiết bị bao gồm bộ tạo thông tin (110) để 
tạo ra thông tin tín hiệu-trên-trộn giảm. Bộ tạo thông tin (110) được làm thích ứng để 
tạo ra thông tin tín hiệu bằng cách tổ hợp trị số phổ của mỗi kênh đầu vào âm thanh 
trong số hai hoặc nhiều hơn hai kênh đầu vào âm thanh theo cách thứ nhất. Hơn nữa, bộ 
tạo thông tin (110) được làm thích ứng để tạo ra thông tin trộn giảm bằng cách tổ hợp trị 
số phổ của mỗi kênh đầu vào âm thanh trong số hai hoặc nhiều hơn hai kênh đầu vào 
âm thanh theo cách thứ hai mà khác so với cách thứ nhất. Hơn nữa, bộ tạo thông tin 
(110) được làm thích ứng để tổ hợp thông tin tín hiệu và thông tin trộn giảm để thu được 
thông tin tín hiệu-trên-trộn giảm. Hơn nữa, thiết bị còn bao gồm bộ suy giảm tín hiệu 
(120) để làm suy giảm hai hoặc nhiều hơn hai kênh đầu vào âm thanh phụ thuộc vào 
thông tin tín hiệu-trên-trộn giảm để thu được hai hoặc nhiều hơn hai kênh âm thanh 
được biến đổi. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Hỗn hợp phụ gia dầu bôi trơn động cơ chứa các hạt kim cương 

kích thước nano và phương pháp sản xuất hỗn hợp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp phụ gia dầu bôi trơn chứa các hạt kim cương kích thước 

nano được biến đổi bề mặt để trở nên kỵ nước có khả năng phân tán ổn định trong dầu 
bôi trơn trong khoảng thời gian dài bằng cách sử dụng đồng thời với chất phân tán cụ 
thể. Hạt kim cương kích thước nano theo sáng chế được phân tán ổn định trong dầu bôi 
trơn động cơ nên giảm được ma sát và sự mài mòn động cơ và do đó nâng cao được hiệu 
suất sử dụng nhiên liệu. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị chuyển giao diện 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị chuyển giao diện, liên quan đến lĩnh vực 
truyền thông và giải quyết vấn đề ảnh hưởng của hiệu quả truyền dữ liệu do việc chọn 
giao diện không phù hợp. Phương pháp này bao gồm: lớp trừu tượng chọn hoặc chuyển 
giao diện hoặc nhóm giao diện sử dụng để truyền dữ liệu theo quy tắc chuyển tiếp tương 
thích dữ liệu. Giải pháp kỹ thuật được đề xuất bởi các phương án thực hiện theo sáng 
chế có thể áp dụng cho mạng gia đình, tạo ra cơ chế trong đó lớp trừu tượng của thiết bị 
mạng gia đình đa truyền thông chọn hoặc chuyển một cách thông minh giao diện để 
truyền dữ liệu theo thông tin như chất lượng liên kết. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất hoạt động bề mặt không phân ly và phương pháp điều chế 

chất hoạt động bề mặt không phân ly này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất hoạt động bề mặt không phân ly có cấu trúc được thể hiện 

bằng công thức (1): 
 

 
 
trong đó mỗi nhóm trong số R1 và R4 là nguyên tử hydro hoặc nhóm alkyl; mỗi nhóm 
trong số R2, R3, R5, và R6 là nhóm hydrocacbon có thể chứa liên kết ete; R2 và R3 có thể 
liên kết với nhau để tạo ra cấu trúc vòng, và R5 và R6 có thể liên kết với nhau để tạo ra 
cấu trúc vòng; AO là nhóm oxyalkylen hoặc các nhóm oxyalkylen có thể giống hoặc 
khác nhau; và n là số nằm trong khoảng từ 1 đến 1000 và là số mol cộng trung bình của 
nhóm oxyalkylen hoặc các nhóm oxyalkylen. 
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(54) Công trình ngoài khơi có hệ thống giữ hai giai đoạn và phương 

pháp tiếp đất ngoài khơi cho công trình này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến công trình ngoài khơi (1) có hệ thống giữ ngoài khơi hai giai đoạn, 

hệ thống giữ ngoài khơi này có thiết bị tiếp đất nhờ trọng lực (44) giữ cố định công trình 
ngoài khơi (1) được tiếp đất này để ngăn không cho công trình này trượt trên đáy biển 
(31) khi các tải trọng làm việc lên đến mức trạng thái ngưỡng của tải trọng làm việc tác 
động lên công trình ngoài khơi (1), và hệ thống giữ ngoài khơi này có hệ thống neo (30) 
giữ cố định công trình ngoài khơi (1) để ngăn không cho công trình này trượt trên đáy 
biển (31) khi các tải trọng cực đại vượt quá trạng thái ngưỡng của tải trọng làm việc tác 
động lên công trình ngoài khơi (1). Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp 
tiếp đất ngoài khơi cho công trình này. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị đập được lắp trên máy gặt đập liên hợp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đập được lắp trên máy gặt đập liên hợp, trong đó việc dẫn 
động bộ phận gặt (10) quay theo hướng bình thường hoặc đổi chiều được tạo ra có giá 
thành rẻ và cấu trúc đơn giản. Hộp truyền công suất (36) được bố trí ở phía trước, ứng 
với thân xe di động của thiết bị đập (5) của máy gặt đập liên hợp. Trong hộp truyền 
công suất (36) có bố trí trục tiếp động của hộp (37) để truyền lực dẫn động từ động cơ 
(20), trục phát động của trống đập (38) được lắp theo hướng trước - sau ứng với thân xe 
di động và hoạt động kết hợp với trục tiếp động của hộp (37) qua cơ cấu bánh răng 
nghiêng (43) để truyền lực dẫn động của trục tiếp động của hộp (37) tới trống đập (5a) 
và trục phát động để gặt (39) hoạt động kết hợp với trục tiếp động của hộp (37) tới trống 
đập (5a) và trục phát động để gặt (39) hoạt động kết hợp với trục tiếp động qua cơ cấu 
bánh răng nghiêng để dẫn động theo hướng ngược với hướng của trục tiếp động của hộp 
(37). Máy gặt đập liên hợp có khớp ly hợp quay tiến (40) để truyền lực dẫn động theo 
hướng bình thường tới trục tiếp động để gặt (42) của bộ phận gặt và cũng có khớp ly hợp 
quay đổi chiều (41) để truyền lực dẫn động theo hướng quay đổi chiều với trục tiếp 
động để gặt (42).  

 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
379 

(11) 45672 
(21) 1-2015-04365 (51) 7 H04N  5/232 

(22) 27.02.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/CN2014/072599     27.02.2014 (87) WO2014/131358 A1 04.09.2014 
(30) 201310061987.3          27.02.2013      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.11.2015 
(71) HUAWEI DEVICE CO., LTD.  (CN) 

Building B2, Huawei lndustrial Base, Bantian, Longgang Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) ZHANG, Hua (CN), SUN, Rui (CN), TENG, Zhihui (CN), JIAO, Lintao (CN), LI, 
Zhenggang (CN) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và cơ cấu chụp hình trong thiết bị điện tử và 

thiết bị điện tử 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chụp hình và cơ cấu chụp hình trong thiết bị điện tử, 

và thiết bị điện tử. Phương pháp chụp hình của thiết bị điện tử được đề xuất theo các 
phương án của sáng chế bao gồm các bước: kích hoạt camera ở mặt trước để chuẩn bị 
chụp hình; và khi camera ở mặt trước được sử dụng để thực hiện chụp hình, điều chỉnh 
thang độ xám điểm ảnh của màn hình tinh thể lỏng tới giá trị thang độ xám được thiết 
đặt và/hoặc điều chỉnh màu sắc của màn hình tinh thể lỏng tới màu sắc được thiết đặt, 
nhằm bổ sung ánh sáng đến đối tượng đang được chụp hình. Theo các phương án của 
sáng chế, thang độ xám điểm ảnh và/hoặc màu sắc của màn hình tinh thể lỏng được điều 
chỉnh nhằm bổ sung ánh sáng đến đối tượng đang được chụp hình, nhờ đó giải quyết 
vấn đề về hiệu ứng chụp hình bị mờ của camera ở mặt trước. 
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(21) 1-2015-04366 (51) 7 C12N  1/20,  15/09, C12R  1/225 

(22) 16.04.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/JP2014/060811         16.04.2014 (87) WO2014/171477 23.10.2014 
(30) 2013-086575         17.04.2013     JP 
(71) SUNTORY HOLDINGS LIMITED  (JP) 

1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8203, Japan 
(72) FUKUSHIMA, Eiji (JP), OKADA, Sanae (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chủng vi khuẩn Lactobacillus pentosus TUA4337L 

  (57)    Chủng TUA4337L của vi khuẩn Lactobacillus pentosus (số nộp lưu: NITE BP-1479), 

khác biệt ở chỗ, chủng này có khả năng tăng sinh trong rưột non và/hoặc rưột già, và tốt 
hơn là ruột non, sau khi sống sót trong đường ruột. Vì vi khuẩn axit lactic theo sáng chế 
có khả năng tăng sinh trong đường ruột, khi được tiêu hóa trong cơ thể, vi khuẩn axit 
lactic sống sót trong đường ruột và tăng sinh, trong đó sự hấp thu chất béo có thể được 
ngăn cản liên tục, và sự tăng khối lượng có thể bị ngăn cản hiệu quả, do đó vi khuẩn axit 
lactic có thể được sử dụng thích hợp cho mục đích ăn kiêng hiệu quả.  
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(22) 09.05.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/EP2014/059570     09.05.2014 (87) WO2014/184115 A1 20.11.2014 
(30) 13167484.8          13.05.2013     EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.11.2015 
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN 

FORSCHUNG E.V.  (DE) 
Hansastrasse 27c, 80686 Muenchen, Germany 

(72) DISCH, Sascha (DE), PAULUS, Jouni (DE), KASTNER, Thorsten (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ giải mã âm thanh và phương pháp giải mã tín hiệu âm thanh 

đa đối tượng, bộ mã hóa âm thanh và phương pháp mã hóa 
nhiều đối tượng âm thanh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ giải mã âm thanh và phương pháp giải mã tín hiệu âm thanh đa 
đối tượng, bộ mã hóa âm thanh và phương pháp mã hóa nhiều đối tượng âm thanh. Bộ 
giải mã âm thanh được đề xuất để giải mã tín hiệu âm thanh đa đối tượng chứa tín hiệu 
trộn giảm (X) và thông tin phụ theo tham số (PSI - Parametric Side Information). Thông 

tin phụ bao gồm thông tin phụ đối tượng-riêng biệt (PSIi) cho đối tượng âm thanh (si) 
trong miền thời gian/tần số R(tr,fr), và thông tin độ phân giải thời gian/tần số đối tượng-
riêng biệt (TFRIi) biểu thị độ phân giải thời gian/tần số đối tượng-riêng biệt (TFRh) của 
thông tin phụ đối tượng riêng biệt cho đối tượng âm thanh (si) trong miền thời gian/tần 
số R(tr,fr). Bộ giải mã âm thanh bao gồm bộ xác định độ phân giải thời gian/tần số 
(110) được cấu hình để xác định thông tin độ phân giải thời gian/tần số đối tượng-riêng 
biệt (TFRIi) từ thông tin phụ (PSI) cho đối tượng âm thanh (si). Bộ giải mã âm thanh 
còn bao gồm bộ phân tách đối tượng (120) được cấu hình để phân tách đối tượng âm 
thanh (si) từ tín hiệu trộn giảm (X) sử dụng thông tin phụ đối tượng-riêng biệt tương ứng 

với độ phân giải thời gian/tần số đối tượng-riêng biệt (TFRIi). Bộ mã hóa tương ứng và 
phương pháp tương ứng để giải mã và mã hóa tín hiệu âm thanh cũng được đề xuất. 
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(71) Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học - Đại học quốc gia Hà 

Nội  (VN) 
Nhà E2 - 144 đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Dương Văn Hợp (VN), Hoàng Văn Vinh (VN) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Chủng Bacillus subtilis VTCC-B-51 và chế phẩm probiotic chứa 

chủng này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chủng Bacillus subtilis VTCC-B-51 thuần khiết về mặt sinh học 

được phân lập từ đường tiêu hóa của lợn và các chế phẩm probiotic chứa chủng này 
dùng làm nguyên liệu cho các ngành công nghiệp dược phẩm, thực phẩm, thực phẩm 
chức năng và thức ăn chăn nuôi. Chủng VTCC-B-51 theo sáng chế có khả năng tổng 

hợp các enzym CMCaza, proteaza, -amylaza với hoạt tính cao.  
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Zucherstrasse 156, CH-8645 Rapperswil-Jona, Switzerland 
(72) GASSER Urs  (CH) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình và thiết bị để sản xuất clinke xi măng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất clinke xi măng, trong đó bột liệu thô được gia 
nhiệt sơ bộ trong thiết bị gia nhiệt sơ bộ (3) bằng cách sử dụng khi thải nóng từ lò clinke 
(2), và bột liệu thô sau khi gia nhiệt sơ bộ, tuỳ ý được nung trong lò nung (4), được nung 
thiêu kết thành clinke trong lò clinke (2), trong đó thiết bị gia nhiệt sơ bộ (3) bao gồm ít 
nhất một dãy gồm nhiều thiết bị trao đổi nhiệt loại treo dạng xyclon (8, 9, 10), mà khí 
thải từ lò clinke liên tục lưu chuyển qua đó, và trong đó bột liệu thô được gia nhiệt sơ bộ 
trong các tầng, một phần dòng khí thải từ lò clinke được trích ra sao cho phần dòng khí 
thải còn lại được sử dụng đủ để gia nhiệt sơ bộ bột liệu thô. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thiết bị sản xuất clinke xi măng thu được theo quy 
trình nêu trên. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.11.2015 
(71) ANDEN CO., LTD.  (JP) 

1-10, Sasame-Cho, Anjo-City, Aichi-Pref., 446-8503 Japan 
(72) HIROSE, Wataru (JP), NAGAMOTO, Koji (JP), HAYASHI, Toshihiro (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cụm thiết bị điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm thiết bị điện. Bộ phận gắn (20) được ăn khớp với bộ phận được 
gắn và phần hộp (30) có đáy và thân dạng hình trụ tạo khoảng chứa (31) được tạo ra 
dưới dạng một bộ phận từ cao su và do đó số lượng các bộ phận và số lượng các công 
đoạn lắp ráp được giảm bớt. Phần nhô (38) là dầm chìa nhô ra từ thành trong của phần 
hộp (30) vào trong khoảng chứa (31) được bố trí. Phần nhô (38) đó bám theo lớp bọc (4) 
khi có lực theo hướng tách (E) tác dụng lên lớp bọc (4). Do vậy, phần nhô (38) và lớp 
bọc (4) khó có khả năng bong ra khỏi nhau và lực kết dính giữa phần nhô (38) và lớp 
bọc (4) đó được đảm bảo. Do đó, có thể giảm bớt số lượng các bộ phận và số lượng các 
công đoạn lắp ráp. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Khoang dòng tràn để thoát nước mưa và đất 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khoang dòng tràn để thoát nước mưa và đất bao gồm: bộ phận tiếp 
nhận có khoảng trống tiếp nhận, cổng gom được tạo ra ở một bên của bộ phận tiếp nhận 
và mở/đóng có lựa chọn theo lượng vật chất được tiếp nhận trong bộ phận tiếp nhận, 
cổng xả được tạo ra ở bên kia của bộ phận tiếp nhận và ống xả thứ nhất nối thông với 
cổng xả và cong lồi lên trên ít nhất một lần. 
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MONTEIRO, Karen Cristina (BR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm chăm sóc răng miệng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chăm sóc răng miệng hệ nước chứa bột màu có góc màu 
h, trong hệ thống CIELAB, nằm trong khoảng từ 220 đến 320 độ, và trong đó chế phẩm 

ở nhiệt độ 25°C có ứng suất chảy (ứng suất trượt ở tốc độ trượt là 0,1 1/s) nằm trong 
khoảng từ 0,05 đến 1,0 Pa và có độ nhớt nằm trong khoảng từ 0,03 đến 0,25 Pa.s (được 
đo ở tốc độ trượt là 21 1/s). 
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(71) Viện Hóa sinh biển - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam  (VN) 
Số 18 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam 

(72) Phan Văn Kiệm (VN), Châu Văn Minh (VN), Hoàng Lê Tuấn Anh (VN), Nguyễn 
Xuân Nhiệm (VN), Đan Thị Thúy Hằng (VN), Nguyễn Hoài Nam (VN), Phạm Hải 
Yến (VN), Bùi Hữu Tài (VN), Đỗ Thị Thảo (VN), Đỗ Công Thung (VN) 

(54) Hợp chất 3beta,3abeta-dihydroxy-2alpha,9abeta-dimetoxy-
2,3,3a,9a- tetrahydrofurodysinin (dysinidin lll) và phương 
pháp phân lập hợp chất này từ loài hải miên Dysidea fragilis 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất sesquitecpen có công thức (I) và phương pháp phân lập 
hợp chất này từ loài hải miên Dysidea fragilis thu tại vùng biển Vân Đồn, Quảng Ninh. 
Hợp chất thu được theo sáng chế thể hiện hoạt tính trung bình trên cả sáu dòng tế bào 
ung thư người thực nghiệm là ung thư phổi (LU -1), ung thư vú (MCF7), tiền liệt tuyến 
(LNCaP và PC-3), ung thư gan (HepG2) và ung thư da (SK-Mel2. Phương pháp theo 
sáng chế này tạo cơ sở khoa học vững chắc cho các nghiên cứu ứng dụng tiếp theo nhằm 
tạo ra các dược phẩm có tác dụng hỗ trợ phòng và điều trị bệnh ung thư. Điều này cũng 
giúp định hướng phát triển và khai thác hợp lý nguồn dược liệu biển, cụ thể là hải miên, 
vốn chưa được đầu tư nghiên cứu và khai thác một cách bài bản từ trước đến nay. 
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(72) MIYABE Hidekazu (JP), HAYASHI Makoto (JP), YOKOYAMA Yutaka (JP), KOIKE 
Naoyuki (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Kết cấu tấm mỏng, bảng mạch in mềm dẻo và phương pháp sản 

xuất bảng mạch in này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu tấm mỏng bằng nhựa cảm quang mà có thể tạo ra mẫu tinh 

trên bảng mạch in mềm dẻo và có các đặc tính cách điện ưu việt và khả năng uốn cong; 
bảng mạch in mềm dẻo bao gồm sản phẩm được hóa rắn của kết cấu tấm mỏng bằng 
nhựa cảm quang như là màng bảo vệ như lớp phủ hoặc lớp cản hàn; và phương pháp sản 
xuất bảng mạch in này. Kết cấu tấm mỏng bằng nhựa cảm quang khác biệt ở chỗ bao 
gồm: lớp dính có thể tráng được (a); và lớp bảo vệ có thể tráng được (b), mà được cán 
trên bảng mạch in mềm dẻo thông qua lớp dính có thể tráng được (a), trong đó ít nhất 
lớp bảo vệ có thể tráng được (b) có thể được tạo mẫu bằng cách chiếu sáng và lớp dính 
có thể tráng được (a) và lớp bảo vệ có thể tráng được (b) có thể cùng tạo ra mẫu bằng 
cách tráng. 
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(DE) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Dây chốt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dây chốt, ưu tiên dùng cho dụng cụ chỉnh hình, dụng cụ này có cơ 
cấu đai, bao gồm phần dây chốt thứ nhất (1) và phần dây chốt thứ hai (21), các phần này 
có thể được gắn tháo được với nhau, trong đó các phần dây chốt thứ nhất và thứ hai (1, 
21) có các thiết bị nối dùng cho các đai của cơ cấu đai, trong đó phần dây chốt thứ nhất 
(1) có chốt (3), phần dây chốt thứ hai (21) có đầu nối (23) và đầu ăn khớp (25), và giữa 
đầu nối (23) và đầu ăn khớp (25) được bố trí ray dẫn hướng (37) kéo dài trên mặt phẳng 
dây chốt, ray dẫn hướng này kéo dài từ vùng mở vào chốt (41) đến đầu ray dẫn hướng 
(43), chốt (3) có phần thứ nhất (7) và phần thứ hai (9), trong đó kích thước của phần thứ 
nhất (7) vuông góc với chiều kéo dài của chốt (3) tương ứng với kích thước của ray dẫn 
hướng (37) trong mặt phẳng dây chốt tại đầu ray dẫn hướng (43), và kích thước của 
phần thứ hai (9) vuông góc với chiều kéo dài của chốt (3) lớn hơn kích thước của ray 
dẫn hướng (37) tại đầu ray dẫn hướng (43) sao cho phần thứ hai (9) hạn chế chuyển 
động tương đối của chốt (3) so với phần dây chốt thứ hai (21) theo chiều vuông góc vói 
mặt phẳng dây chốt. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
390 

(11) 45683 
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(71) TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)  (SE) 

S-164 83 Stockholm, Sweden 
(72) LU, Qianxi  (CN), MIAO, Qingyu (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị không dây, nút mạng và phương pháp áp dụng ở đó để 

quản lý việc liên lạc từ thiết bị tới thiết bị (device-to-device - 
D2D) trong suốt quá trình chuyển vùng trong mạng viễn 
thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp được thực hiện bởi thiết bị không dây thứ nhất để quản 
lý liên lạc từ thiết bị tới thiết bị (device-to-deviee - D2D) với thiết bị không dây thứ hai 
trong suốt quá trình chuyển vùng của thiết bị không đây thứ nhất từ nút mạng nguồn tới 
nút mạng đích trong mạng viễn thông không dây. Thiết bị không dây thứ nhất ngắt liên 
lạc D2D. Sau đó, thiết bị không dây thứ nhất xác định sự khác biệt định thời liên kết lên 
thứ nhất chính là sự khác biệt giữa việc định thời liên kết lên tới nút mạng nguồn và việc 
định thời liên kết lên tới nút mạng đích. Tiếp theo, thiết bị không dây thứ nhất tạo cấu 
hình lại liên lạc D2D dựa trên sự khác biệt định thời liên kết lên thứ nhất. Sau đó, thiết 
bị không dây thứ nhất khởi động lại liên lạc D2D khi đã được tạo cấu hình lại. Sáng chế 
cũng đề cập tới thiết bị không dây thứ nhất (121). Tiếp theo, sáng chế cũng đề cập tới 
nút mạng đích (110, 111, 112), nút mạng nguồn (110, 111) và phương pháp để quản lý 
liên lạc D2D.  
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(72) MILLER Todd W. (US), TROYKE Eli R. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp in lên mũ giầy của giầy dép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp in lên mũ giày của giày dép bao gồm các bước đặt 
giày dép lên cụm giữ, làm phẳng một phần của giày dép này và in lên phần đã được làm 
phẳng của giày dép. Việc làm phẳng có thể được thực hiện nhờ sử dụng tấm làm phẳng 
và bằng cách điều khiển hình dạng của bề mặt của cụm giữ nhờ sử dụng chân không. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.11.2015 
(71) Viện Hóa sinh biển - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam  (VN) 
Số 18 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam 

(72) Phan Văn Kiệm (VN), Châu Văn Minh (VN), Hoàng Lê Tuấn Anh (VN), Nguyễn 
Xuân Nhiệm (VN), Dương Thị Dung (VN), Nguyễn Hoài Nam (VN), Bùi Hữu Tài 
(VN), Đỗ Thị Thảo (VN), Đỗ Công Thung (VN) 

(54) Hợp chất 8-hydroxyisovariabilin có tác dụng chống ung thư 
và phương pháp phân lập hợp chất này từ loài hải miên Ircinia 
echinata 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất 8-hydroxyisovariabilin có công thức (I): 
 

 
 
và phương pháp phân lập các hợp chất này từ loài hải miên Ircinia echinata thu được tại 

vùng biển Vàn Chảy, Cô Tô. Hợp chất này có hoạt tính gây độc tế bào trung bình đối 
với bốn dòng tế bào ung thư thử nghiệm là tế bào ung thư biểu mô người (KB), ung thư 
phổi người (LU-1), ung thư vú (MCF7) và ung thư da (SK- Mel2). Phương pháp theo 
sáng chế rất hữu ích trong việc làm cơ sở khoa học cho những nghiên cứu ứng dụng tiếp 
theo nhằm tạo ra các sản phẩm hỗ trợ phòng và điều trị bệnh ung thư chứa hợp chất này 
từ loài hải miên Ircinia echinata - có trữ lượng lớn ở vùng biển Đông Bắc Việt Nam. 
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Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Đặng Hoàng Vũ (VN), Phan Xuân Hiếu (VN) 
(54) Quy trình xác định giới tính người đọc báo trực tuyến 

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình nhận đầu vào là các bài báo trực tuyến mà người dùng đã đọc 
và đưa ra đánh giá về giới tính của người dùng. Quy trình được thực hiện bằng cách 
phân tích chủ đề các bài báo, theo kỹ thuật phân bổ Dirichlet ẩn của lĩnh vực học máy, 
rồi chuẩn hoá các véc tơ chủ đề thu được, và lấy véc tơ chủ đề trung bình rồi phân loại 
nó, thuộc loại nam hay nữ, theo phương pháp máy véctơ hỗ trợ. 
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(72) Noriyuki UEMATSU (JP), Keisuke SUZUKI (JP), Satoshi KAWAGASHIRA (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp làm biến đổi bề mặt của bộ phận làm 

bằng thép hợp kim và phương pháp sản xuất bộ phận làm bằng 
thép hợp kim 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị làm biến đổi bề mặt của bộ phận làm bằng thép hợp kim, 
phương pháp làm biến đổi bề mặt của bộ phận làm bằng thép hợp kim và phương pháp 
sản xuất bộ phận làm bằng thép hợp kim, có thể tạo ra lớp hoá cứng sau và đồng đều 
trên bề mặt của các bộ phận làm bằng thép hợp kim có nhiều hình dạng và kích thước 
khác nhau. Thiết bị làm biến đổi bề mặt (100) bao gồm lò xử lý (101), lò này thực hiện 
việc xử lý làm biến đổi bề mặt của bộ phận (90) làm bằng thép hợp kim chứa ít nhất một 
nguyên tố tạo nitrua như crom, molypđen hoặc nhôm. Thiết bị làm biến đổi bề mặt 
(100) tạo ra lớp phức hợp trên bề mặt của bộ phận (90) làm bằng thép hợp kim bằng 
cách cho bộ phận làm bằng thép hợp kim này tiếp xúc với môi trường khí chứa amoniac 

với lượng 80% hoặc cao hơn ở nhiệt độ 620°C trong lò xử lý (101) trong thời gian ít 
nhất là 180 phút. 
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(72) MORIOKA, Ryuichi (JP), MASUYAMA, Toru (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Trục lăn cấp thuốc hiện hình và phương pháp sản xuất trục 

lăn này 
  (57)     Sáng chế đề xuất trục lăn cấp thuốc hiện hình mà có khả năng loại bỏ thuốc hiện hình 

không được sử dụng ở mức cao và có khả năng cung cấp đủ lượng thuốc hiện hình đồng 
thời thích ứng với quá trình in tốc độ cao, và ph−ong pháp sản xuất trục này. Trục lăn 
cấp thuốc hiện hình dùng cho thiết bị tạo ảnh bao gồm vật liệu xốp polyme trên bề mặt 
của nó, trong đó vật liệu xốp polyme có độ nhám bề mặt được xác định ở mức bằng 

hoặc lớn hơn 60m và nhỏ hơn 140m, và độ nhám bề mặt được xác định là độ lệch 

chuẩn của các sự dịch chuyển của tất cả các điểm đo từ đường gốc với độ dài đo 40mm, 
khoảng cách đo 1mm và số lượng điểm đo là 40. 
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(72) YOKOYAMA, Natsuko  (JP), TANAKA, Yasutaka  (JP), ISOBE, Takashi  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Máy lọc nước và lõi lọc thay thế 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lõi lọc thay thế dành cho máy lọc nước (1) có cấu tạo bao gồm: vật 
liệu hấp thụ hình trụ (2), phần nắp lối vào (11) bịt kín một đầu vật liệu hấp thụ hình trụ 
(2), phần nắp lối ra (12) có cửa thông qua được đặt ở phía còn lại của vật liệu hấp thụ 
hình trụ, bó màng sợi rỗng (51) được bó cong thành hình chữ U, và bó màng sợi rỗng 
này được bịt kín và cố định vào phần cửa thông qua của phần nắp lối ra (12) nêu trên. 
Sáng chế cũng đề cập đến máy lọc nước được lắp lõi lọc thay thế này. 
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(86) PCT/JP2014/052449     03.02.2014 (87) WO2014/174868 30.10.2014 
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(72) YONEZAWA, Tetsuro (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm nền nước chứa nang và giọt dầu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm nền nước, trong đó nang và giọt dầu cùng tồn tại một 
cách ổn định. Chế phẩm nền nước này đặc trưng ở chỗ chế phẩm này, chứa (a) hợp chất 
amphiphil, (b) nước, và (c) dầu, trong đó các nang được tạo bởi thành phần (a) và giọt 
dầu chứa thành phần (c) là có mặt trong thành phần (b). Sáng chế cũng đề cập đến chế 
phẩm hai lớp chứa (a) hợp chất amphiphil, (b) nước và (c) dầu, đặc trưng ở chỗ, chế 
phẩm hai lớp này chứa lớp nước mà trong đó các nang được tạo bởi thành phần (a) có 
mặt và lớp dầu chứa thành phần (c). 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị giải trí và hệ thống giám sát 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị giải trí (1) có vỏ để chứa bộ phận kiểm soát chơi được kiểm 
soát bằng máy tính (12), được nối với thiết bị hiển thị (18) để thể hiện quá trình chơi trò 
chơi, được nối với bộ kích hoạt được dùng cho vỏ nêu trên để phát tín hiệu thông tin 
được gửi bởi bộ phân kiểm soát chơi (12), trong đó các tín hiệu từ bộ kích hoạt được lắp 
như là điôt phát quang hồng ngoại (25), có thể thu được bởi thiết bị giám sát được thiết 
kế như camera an ninh (2). 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp điều chế dẫn xuất lignin có trọng lượng phân tử 

thấp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế dẫn xuất lignin có trọng lượng phân tử thấp 

bao gồm các bước: điều chế lignin bằng cách thủy phân sinh khối lignoxenluloza bằng 
axit, sau đó, điều chế hỗn hợp thứ nhất bằng cách trộn 100 phần trọng lượng lignin và 
500 phần trọng lượng hợp chất phenol hoặc nhiều hơn; điều chế hỗn hợp thứ hai bằng 
cách trộn hỗn hợp thứ nhất với dung môi bao gồm dung môi phân cực kỵ nước, cuối 
cùng, thu hồi dẫn xuất lignin có trọng lượng phân tử thấp từ hỗn hợp thứ hai này. 
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(72) HERRMAN, Andreas  (CH), BERTHIER, Damien (FR), PARET, Nicolas (FR), 

TRACHSEL, Alain  (CH) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Vi nang không khuếch tán, sản phẩm tiêu dùng tạo hương 

thơm chứa vi nang này, phương pháp để giải phóng chất thơm 
từ vi nang này và phương pháp tăng cường hoặc kéo dài hiệu 
quả hương thơm đặc trưng của thành phần tạo hương thơm 
trên bề mặt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vi nang không khuếch tán chứa pha dầu, ví dụ chất thơm, chứa hợp 

chất -ketoaxit hoặc -ketoeste không ổn định khi có ánh sáng, có khả năng tạo ra khí 
khi phơi sáng. Khí này có thể làm giãn hoặc làm vỡ vi nang, cho phép giải phóng pha 
dầu và do đó tăng tính bền lâu về nhận biết mùi thơm. Sáng chế còn đề cập đến sản 
phẩm tiêu dùng tạo hương thơm chứa vi nang theo sáng chế, phương pháp để giải phóng 
chất thơm từ vi nang theo sáng chế và phương pháp tăng cường hoặc kéo dài hiệu quả 
của hương thơm đặc trưng của thành phần tạo hương thơm trên bề mặt. 
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TRACHSEL  (CH) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Vi nang không khuếch tán bao gồm lõi và vỏ, sản phẩm tiêu 

dùng tạo hương thơm chứa vi nang này và phương pháp làm 
tăng cường hoặc kéo dài hiệu quả của hương thơm đặc trưng 
của thành phần tạo hương thơm trên bề mặt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vi nang không khuếch tán bao gồm lõi và vỏ, chứa pha dầu, ví dụ 
chất thơm, chứa hợp chất không ổn định khi có ánh sáng, có khả năng tạo ra khí khi 
phơi sáng. Khí này có thể làm giãn hoặc làm vỡ vi nang, cho phép giải phóng pha dầu và 
do đó tăng tính bền lâu về nhận biết mùi thơm. Sáng chế còn đề cập đến sản phẩm tiêu 
dùng tạo hương thơm chứa vi nang theo sáng chế để giải phóng kéo dài các phân tử 
thơm và phương pháp tăng cường hoặc kéo dài hiệu quả của hương thơm đặc trưng của 
thành phần tạo hương thơm trên bề mặt. 
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BEHRENS, Collette (AU), YAMAGISHI, Tetsuo (JP), WILSON, David, S. Jr. (US), 
POGUE, Sarah, L. (US), TAURA, Tetsuya (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Cấu trúc dung hợp kháng thể kháng -CD38 - interferon alpha-

2b đã được làm suy yếu để điều trị bệnh bạch cầu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cấu trúc bao gồm các kháng thể gắn kết đặc hiệu với CD38, được 

dung hợp với protein interferon alpha-2B đã được làm suy yếu và chế phẩm chứa chúng. 
Các cấu trúc dung hợp kháng -CD38-interferon alpha-2b đã được làm suy yếu này có 
thể được sử dụng để ức chế sự tăng sinh các tế bào ung thư biểu hiện đồng thời cả CD38 
và thụ thể đối với IFN-alpha2b, cũng như là để gây ra sự chết có lập trình từ trước ở các 
tế bào này.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy giặt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy giặt bao gồm vỏ ngoài; thùng giặt; thùng quay; bộ phận cấp 
nước; bộ phận cấp chất dưỡng vải vào thùng giặt; và bộ phận điều khiển. Bộ phận điều 
khiển được tạo cấu hình để có thể thực hiện bước giũ, trong đó đồ giặt được giũ trong 
thùng giặt chứa nước và bước sấy khô, trong đó đồ giặt được loại bỏ nước bằng cách 
quay thùng quay ở tốc độ cao một cách chọn lọc theo các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn 
hoặc thông số kỹ thuật tạo mùi hương, thông số kỹ thuật tiêu chuẩn được thiết kế để 
thực hiện bước giũ và bước sấy khô theo công thức xác định trước và thông số kỹ thuật 
tạo mùi hương được thiết kế để thực hiện bước giũ cuối, được tiến hành bằng cách cấp 
chất dưỡng vải vào thùng giặt bằng bộ phận cấp, trong khoảng thời gian lâu hơn so với 
thông số kỹ thuật tiêu chuẩn. 

 

    

   



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
404 

(11) 45697 
(21) 1-2015-04492 (51) 7 H04W  48/14,  48/16,  76/02 

(22) 29.04.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/KR2014/003744     29.04.2014 (87) WO2014/178592 A1 06.11.2014 
(30) 61/818,405          01.05.2013      US 

61/945,096          26.02.2014      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.11.2015 
(71) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, Republic of Korea 
(72) LEE, Jaeho  (KR), KIM, Dongcheol  (KR), LEE, Hyeonjae (KR), KIM, Jinpil  (KR), 

LEE, Byungjoo  (KR), CHOI, Koh  (KR), CHOI, Inhwan  (KR), LEE, Minsoo  (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị thực hiện dịch vụ ghép nối không dây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp thực hiện dịch vụ ghép nối sử dụng Wi-Fi bởi thiết bị 
được ghép nối không dây (WD - Wireless Dockee), bao gồm truyền yêu cầu dò bao 
gồm phần tử thông tin (IE - Information Element) ghép nối 1 để phát hiện dịch vụ ghép 
nối tới trung tâm ghép nối không dây (WDC - Wireless Docking Center); nhận phản hồi 
dò bao gồm IE ghép nối 2 từ trung tâm ghép nối không dây (WDC) mà đã nhận được 
yêu cầu dò; và thực hiện việc kết nối ghép nối với trung tâm ghép nối không dây (WDC) 
được dựa trên phản hồi dò nhận được, trong đó IE ghép nối 1 bao gồm ít nhất một trong 
những tham số tên thiết bị chỉ ra tên của thiết bị, tham số xác định thiết bị để xác định 
thiết bị, hoặc tham số yêu cầu thông tin ghép nối chỉ ra lệnh của sự phát hiện dịch vụ 
ghép nối. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
405 

(11) 45698 
(21) 1-2015-04505 (51) 7 E03C  1/05 

(62) 1-2012-01972   
(22) 10.12.2010 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/JP2010/072274     10.12.2010 (87) WO2011/071158 16.06.2011 
(30) P2009-281028         10.12.2009      JP 

P2009-281029         10.12.2009      JP 
P2009-281031         10.12.2009      JP 
P2010-125401         31.05.2010      JP 
P2010-125402         31.05.2010       JP 

24.11.2015 
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(72) Nobuaki ITAZU (JP), Ryousuke YOSHITANI (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Vòi nước tự động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vòi nước tự động. Vòi nước tự động có cảm biến chiếu ánh sáng từ 
phần chiếu ánh sáng nằm trong ống dẫn miệng vòi và nhận ánh sáng phản ứng từ mục 
tiêu phát hiện bởi phần nhận ánh sáng nằm trong ống dẫn miệng vòi để phát hiện mục 
tiêu phát hiện, và tự động xả nước dựa trên sự phát hiện mục tiêu phát hiện của cảm 
biến, trong đó sợi quang hoặc dây của dây dẫn điện tạo nên một phần của cảm biến 
được kéo dài vào trong ống dẫn miệng vòi qua khe mở của bên đầu đáy của ống dẫn 
miệng vòi, trong đó, trong dây, phần lồi ăn khớp nhô ra từ mặt bên ngoài của dây tới 
bên ngoài theo hướng bán kính được tạo ra trong trạng thái cố định, phần nhận, mà đưa 
dây tiếp xúc với phần lồi ăn khớp qua khe mở theo hướng tách ra khỏi ống dẫn miệng 
vòi, được tạo ra trong ống dẫn miệng vòi, và khi đó cơ cấu chống kéo được kết cấu bởi 
phần lồi ăn khớp và phần nhận để nhận sức căng của hướng tách ra tác dụng lên dây, và 
cơ cấu này chặn dây, và trong đó cơ cấu chống kéo hạn chế sự chuyển động của dây 
theo hướng tách ra, và cho phép sự chuyển động của dây để tách phần lồi ăn khớp ra 
khỏi phần nhận theo hướng ngược lại. 
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(54) Vòi nước tự động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vòi nước tự động. Vòi nước tự động có cảm biến với phần phát ánh 
sáng và phần nhận ánh sáng và tự động xả nước từ miệng vòi dựa vào sự phát hiện mục 
tiêu phát hiện của cảm biến, trong đó cửa sổ phát ánh sáng để phát ánh sáng từ phần 
phát ánh sáng hướng về phía mục tiệu phát hiện và cửa sổ nhận ánh sáng để nhận ánh 
sáng được phản chiếu từ mục tiêu phát hiện bởi phần nhận ánh sáng được cung cấp độc 
lập trên mặt trước của phần lắp đặt của phần phát ánh sáng và phần nhận ánh sáng để 
chúng tách biệt nhau, và trong đó phần mặt trước của phần lắp đặt giữa cửa sổ phát ánh 
sáng và cửa sổ nhận ánh sáng là phần lõm có hình dạng khoét rãnh ở phía sau - là hướng 
đối diện của hướng phát hiện của cảm biến so với mặt chuẩn. 
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(54) Thiết bị xả nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xả nước. Thiết bị xả nước bao gồm: ống dẫn miệng vòi; chi 
tiết miệng vòi hình trụ, mà được gắn vào bên trong của phần đầu ống dẫn miệng vòi và 
tạo thành miệng vòi của đầu đường nước trong ống dẫn miệng vòi; và chi tiết đầu xả, mà 
được đặt trong miệng vòi để chuyển dòng nước và kiểm soát kiểu xả nước từ miệng vòi, 
trong đó chi tiết đầu xả được lắp vào trong thiết bị bằng cách sử dụng chi tiết miệng vòi 
hình trụ làm vỏ, và mỗi trong số chi tiết đầu xả và chi tiết miệng vòi được cố định vào 
ống dẫn miệng vòi bằng chi tiết cố định thông thường. 
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(54) Máy điều hòa không khí 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy điều hòa không khí được tạo ra có máy nén, cục nóng có bộ 
trao đổi nhiệt ngoài trời và van giãn nở điện tử, cục lạnh có bộ trao đổi nhiệt trong nhà, 
ống dẫn môi chất lạnh nối cục nóng và cục lạnh, và bộ điều khiển được cấu tạo để điều 
khiển máy nén và van giãn nở điện tử. Trong máy điều hòa không khí này, môi chất 
lạnh đơn HFC (Hydro Fluoro Carbon) được sử dụng làm môi chất lạnh; nhiệt điện trở 
chính được tạo ra ở phần trung gian của ống dẫn môi chất lạnh của bộ trao đổi nhiệt 
trong nhà thực hiện hoạt động làm mát và nhiệt điện trở phụ được tạo ra ở phía đầu vào 
của ống dẫn môi chất lạnh để đo nhiệt độ của từng vị trí; và bộ điều khiển được cấu tạo 
để điều khiển mức độ mở của van giãn nở điện tử hướng về phẩn mở căn cứ vào các đặc 
tính của môi chất lạnh đơn HFC khi sự chênh lệch nhiệt độ của nhiệt điện trở phụ so với 
nhiệt điện trở chính là bằng hoặc lớn hơn trị số chuẩn được đặt trước. 

 
 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
409 

(11) 45702 
(21) 1-2015-04532 (51) 7 G10K  11/16, B32B  17/02,  17/12,  

19/06 
(22) 21.08.2013 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/JP2013/072292         21.08.2013 (87) WO2014/174696 30.10.2014 
(30) 2013-093567         26.04.2013      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.11.2015 
(71) 1. AUTONETWORKS TECHNOLOGIES, LTD.  (JP) 

1-14, Nishisuehiro-cho, Yokkaichi-shi, Mie 510-8503 Japan 
2. SUMITOMO WIRING SYSTEMS, LTD.  (JP) 
1-14, Nishisuehiro-cho, Yokkaichi-shi, Mie 510-8503 Japan 
3. SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.  (JP) 
5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0041 Japan 

(72) TAKATA, Yutaka (JP), TANAKA, Shigeyuki  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vật liệu hấp thụ âm và bộ dây dẫn có vật liệu hấp thụ âm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu hấp thụ âm và bộ dây dẫn có vật liệu hấp thụ âm có khả 
năng hấp thụ âm trong dải tần số rộng từ tần số thấp đến tần số cao. Vật liệu hấp thụ âm 
(1) là tấm có nhiều lớp trong đó tấm vật liệu đế (3) và tấm vật liệu vỏ (2) có trọng lượng 
cơ sở nhỏ hơn so với các tấm vật liệu đế (3) được ghép nhiều lớp, tấm vật liệu đế (3) bao 
gồm ít nhất tấm vật liệu đế thứ nhất (31) và tấm vật liệu đế thứ hai (32) và tấm vật liệu 
vỏ (2) được bố trí giữa các tấm vật liệu đế thứ nhất và thứ hai (31, 32). Vật liệu hấp thụ 
âm (1) và bộ dây dẫn (7) được tạo liền khối vào bộ dây dẫn có vật liệu hấp thụ âm (6).  
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(11) 45703 
(21) 1-2015-04549 (51) 7 B41J  3/407,  11/00,  29/12 

(22) 24.04.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/US2014/035218    24.04.2014 (87) WO2014/179138 06.11.2014 
(30) 13/874,672         01.05.2013     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.11.2015 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005-6453, United States of America 
(72) MILLER, Todd, W. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Tổ hợp in và hệ thống sản xuất linh hoạt 

  (57)     Sáng chế đề cập tới tổ hợp in bao gồm thiết bị in và bộ phận chứa màn chắn thu lại được 
sẽ chắn tia tử ngoại. Khi thiết bị in di chuyển ngang qua sàn, bộ phận chứa màn chắn 
thu lại được có thể gắn chặt vào các bộ phận đỡ, nhờ đó khiến cho màn chắn kéo dài từ 
bộ phận chứa màn chắn thu lại được và ngăn không cho tia tử ngoại di chuyển dọc theo 
giới hạn của các góc quan sát. 
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(11) 45704 
(21) 1-2015-04563 (51) 7 C07C  35/00, A61K  31/045 

(22) 27.11.2015 (43) 25.01.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.11.2015 
(71) Viện Hóa sinh biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam  (VN) 
18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 

(72) Nguyễn Hải Đăng (VN), Châu Văn Minh (VN), Nguyễn Tiến Đạt (VN), Nguyễn 
Phương Đại Nguyên (VN), Phạm Thanh Bình (VN) 

(54) Hợp chất gymnomitran-3alpha,5alpha,9beta,15-tetrol và 
phương pháp chiết hợp chất này từ nấm linh chi Ganoderma 
lucidum (Leyss. ex Fr.) Karst 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất gymnomitran-3,5,9,15-tetrol có công thức (I) dưới 

đây, được chiết từ nấm linh chi Ganoderma lucidum (Leyss. Ex Fr.) Karst; và phương 

pháp chiết hợp chất này từ nấm linh chi. Hợp chất gymnomitran-3,5,9,15-tetrol này 

có tác dụng diệt các dòng tế bào ung thư phổi kháng thuốc A549 và tế bào ung thư tiền 
liệt tuyến PC3. 
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(11) 45705 
(21) 1-2015-04566 (51) 7 C07D  405/14,  413/14,  401/12,  

409/12,  409/14, A61K  31/381,  
31/4427, A61P  35/00 

(22) 25.04.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/IB2014/061012     25.04.2014 (87) WO2014/177982 A1 06.11.2014 
(30) 61/817,436        30.04.2013   US 

61/842,038        02.07.2013   US 
61/907,024        21.11.2013   US 
61/936,460        06.02.2014   US 

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY (NO.2) LIMITED  (GB) 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, United Kingdom 

(72) BLACKLEDGE, JR., Charles William (US), BURGESS, Joelle Lorraine (US), 
JOHNSON, Neil W. (US), KASPAREC, Jiri (CZ), KNIGHT, Steven David (US), 
LAFRANCE III, Louis V. (US), LUENGO, Juan I. (US), MILLER, William Henry 
(US), NEWLANDER, Kenneth Allen (US), ROMERIL, Stuart Paul (GB), SCHULZ, 
Mark (US), SU, Dai-Shi (US), TIAN, Xinrong (US) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất có tác dụng ức chế chất tăng cường Zeste Homolog 2 

(EZH2) và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) làm chất ức chế chất tăng cường Zeste 

Homolog (EZH2) và dược phẩm chứa hợp chất này. 
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(11) 45706 
(21) 1-2015-04567 (51) 7 H04W  52/02,  76/04 

(22) 30.04.2013 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/EP2013/058953      30.04.2013 (87) WO2014/177184 06.11.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.11.2015 
(71) SONY CORPORATION  (JP) 

1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan 
(72) LJUNG, Rickard (SE), KARLSSON, Peter (SE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp chuyển chế độ điện trong thiết bị đầu cuối 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đầu cuối di động bao gồm mođem để truyền thông với 
mạng không dây. Thiết bị đầu cuối di động bao gồm mạch logic. Mạch logic được tạo 
cấu hình để lựa chọn chế độ điện từ một số các chế độ điện. Mạch logic được tạo cấu 
hình để điều khiển mođem để truyền yêu cầu thay đổi chế độ điện (41) bao gồm chỉ báo 
về chế độ điện được lựa chọn. Mạch logic được tạo cấu hình để điều khiển thiết bị đầu 
cuối di động chuyển mạch sang chế độ điện được lựa chọn đáp lại sự tiếp nhận phản hồi 
sự thay đổi chế độ điện (42). 
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(11) 45707 
(21) 1-2015-04585 (51) 7 A63B  39/00,  39/06 

(22) 06.05.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/GB2014/051387     06.05.2014 (87) WO2014/181098 13.11.2014 
(30) 1308165.8          07.05.2013     GB 
(71) SATIAN INDUSTRIES CO LTD.  (TH) 

42/58 Moo 5, Soi Sri Satian, Petchkasem Road, Raiking, Sampran, Nakhonpathom, 
73210, Thailand 

(72) LORHPIPAT Boonchai (TH) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quả cầu mây và dải làm quả cầu mây này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dải (10) để đan thành quả cầu mây (66); dải này có đoạn dài bằng 
chất dẻo, trong đó các vùng (34) có một hoặc nhiều rãnh theo chiều dọc (38) giữa mặt 
ngoài (30) và mặt trong (40) của dải; các rãnh tạo ra các sợi giống sợi mây (42) cho 
phép quả cầu mây (66) tương tự quả cầu mây truyền thống; dải giữa (46) có thể được tạo 
ra có một hoặc nhiều khe hở theo chiều dọc (74a, 74b, 74c, 74d) giữa mặt của dải ngoài 
(52) và mặt của dải dưới (56); các rãnh tạo ra các sợi giống sợi mây (76a,b). 
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(11) 45708 
(21) 1-2015-04595 (51) 7 H04N  7/26,  7/34 

(62) 1-2014-01395   
(22) 01.08.2012 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/KR2012/006118    01.08.2012 (87) WO2013/058473 A1 25.04.2013 
(30) 10-2011-0106048         17.10.2011      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.04.2014 
(71) KT CORPORATlON  (KR) 

90 Buljeong-ro, Bundang-gu Seongnam-city, Kyeonggi-do 463-711, Republic of Korea 
(72) LEE, Bae Keun  (KR), KWON, Jae Cheol  (KR), KIM, Joo Young (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp giải mã tín hiệu viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã tín hiệu video có thể bao gồm bước xác định 
các nhóm chế độ dự đoán trong màn hình, và bước biến đổi bằng cách sử dụng phương 
pháp biến đổi khác theo các nhóm chế độ dự đoán trong màn hình. Kết quả là, việc biến 
đổi có thể được thực hiện bằng cách áp dụng phương pháp biến đổi khác theo các nhóm 
chế độ dự đoán trong màn hình. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
416 

(11) 45709 
(21) 1-2015-04596 (51) 7 H04N  7/26,  7/32,  7/50 

(62) 1-2014-01396   
(22) 17.10.2012 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/KR2012/008481      17.10.2012 (87) WO2013/058541 A1 25.04.2013 
(30) 10-2011-0107098           19.10.2011      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.04.2014 
(71) KT CORPORATlON   (KR) 

90 Buljeong-ro, Bundang-gu Seongnam-city, Kyeonggi-do 463-711, Republic of Korea 
(72) LEE, Bae Keun  (KR), KWON, Jae Cheol  (KR), KIM, Joo Young  (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp giải mã tín hiệu viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã video bao gồm các bước: quyết định chế độ 
dự đoán tương ứng với khối thành phần sắc độ; quyết định chế độ nhảy biến đổi của 
khối thành phần sắc độ từ các tùy chọn chế độ nhảy biến đổi, theo chế độ dự đoán tương 
ứng với khối thành phần sắc độ; và biến đổi ngược khối thành phần sắc độ trên cơ sở chế 
độ nhảy biến đổi được quyết định. 

 
 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
417 

(11) 45710 
(21) 1-2015-04599 (51) 7 H04B  7/26, H04L  5/00 

(22) 30.04.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/US2014/036200    30.04.2014 (87) WO2014/179478 A1 06.11.2014 
(30) 61/819,096         03.05.2013     US 

61/846,579         15.07.2013     US 
14/265,255         29.04.2014     US 

(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 
ATTN: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-
1714, United States of America 

(72) MERLIN, Simone (IT), BARRIAC, Gwendolyn Denise (US), SAMPATH, Hemanth 
(US), VERMANI, Sameer (IN), TIAN, Bin  (US), ZHOU, Yan (CN), TANDRA, Rahul 
(IN) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông ghép kênh theo tần số 

trong các môi trường không dây dày đặc 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hệ thống, phương pháp và thiết bị để ghép kênh phân chia theo 

tần số không dây hiệu suất cao. Phương pháp bao gồm trao đổi, tại một điểm truy cập, ít 
nhất một khung dự trữ môi trường không dây với ít nhất một trong thiết bị không dây 
thứ nhất và thứ hai. Phương pháp này còn bao gồm nhận đường truyền thứ nhất trên tập 
hợp các tần số không dây thứ nhất từ thiết bị không dây thứ nhất. Phương pháp này còn 
bao gồm nhận đường truyền thứ hai, đồng thời ít nhất một phần với đường truyền thứ 
nhất, trên tập hợp các tần số không dây thứ hai từ thiết bị không dây thứ hai. Phương 
pháp này còn bao gồm truyền ít nhất một xác nhận đường truyền thứ nhất và thứ hai. 
Tập hợp thứ nhất và tập hợp thứ hai này đều là các tập con loại trừ lẫn nhau của một tập 
hợp các tần số không dây có khả năng sử dụng bởi cả thiết bị không dây thứ nhất và thứ 
hai. 
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(11) 45711 
(21) 1-2015-04600 (51) 7 H04L  5/00, H04B  7/26 

(22) 30.04.2014 (43) 25.01.2016 
(86) PCT/US2014/036190    30.04.2014 (87) WO2014/179474 A1 06.11.2014 
(30) 61/819,096         03.05.2013    US 

61/846,579         15.07.2013    US 
14/265,269         29.04.2014    US 

(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 
ATTN: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-
1714, United States of America 

(72) MERLIN, Simone (IT), BARRIAC, Gwendolyn Denise (US), SAMPATH, Hemanth 
(US), VERMANI, Sameer (IN), TIAN, Bin (US), ZHOU, Yan (CN), TANDRA, Rahul 
(IN) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông ghép kênh theo tần số 

trong các môi trường không dây dày đặc 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hệ thống, phương pháp và thiết bị để ghép kênh phân chia theo 

tần số không dây hiệu suất cao. Phương pháp bao gồm nhận, tại thiết bị không dây thứ 
nhất tín hiệu chuẩn từ một điểm truy cập kèm theo, tín hiệu chuẩn chỉ báo thời gian 
truyền dẫn kết hợp với ít nhất một thiết bị không dây thứ hai. Phương pháp này còn bao 
gồm truyền đường truyền thứ nhất đến điểm truy cập dựa vào tín hiệu chuẩn, đường 
truyền sử dụng tập con các tần số không dây thứ nhất có khả năng sử dụng. Đường 
truyền thứ nhất diễn ra đồng thời với đường truyền thứ hai, từ thiết bị không dây thứ hai, 
sử dụng tập con các tần số không dây thứ hai, tập con thứ hai này không bao gồm tập 
con thứ nhất. 
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(11) 45712 
(21) 1-2015-04695 (51) 7 C12N  1/00 

(22) 09.12.2015 (43) 25.01.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.12.2015 
(75) Đặng Thị Cẩm Hà  (VN) 

Số 5 ngõ 158/43 Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(54) Chủng nấm Ganoderma sp. FMD12 thuần khiết về mặt sinh học 

có khả năng sinh tổng hợp exopolysacarit 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chủng nấm Ganoderma sp. FMD12 thuần khiết về mặt sinh học có 

khả năng sinh tổng hợp exopolysacarit (EPS) bằng phương pháp lên men chìm. Chủng 
nấm này có thể được nuôi cấy để thu sinh khối và EPS; dịch chiết sinh khối và EPS thu 
được này có tác động lên một số chức năng của tế bào và tiềm năng ứng dụng của chúng 
trong việc sản xuất một số thực phẩm chức năng. 
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(11) 45713 
(21) 1-2015-04696 (51) 7 C12N  1/00 

(22) 09.12.2015 (43) 25.01.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.12.2015 
(75) Đặng Thị Cẩm Hà  (VN) 

Số 5 ngõ 158/43 Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(54) Chủng nấm Earliella sp. FPT31 thuần khiết về mặt sinh học có 

khả năng sinh tổng hợp exopolysacarit và enzym lacaza 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chủng nấm Earliella sp. FPT31 thuần khiết về mặt sinh học có khả 

năng sinh tổng hợp exopolysacarit (EPS) và enzym lacaza bằng phương pháp lên men 
chìm. Chủng nấm này có thể được nuôi cấy để thu sinh khối, EPS và enzym lacaza và có 
tiềm năng trong việc sản xuất một số thực phẩm chức năng. 
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Phần ii 
 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền giảI pháp hữu ích 
 
 
(11) 2894 
(21) 2-2014-00178 (51) 7 A01N 63/00, A01P 1/00 

(22) 30.06.2014 (43) 25.01.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.06.2014 
(71) Viện Hóa sinh biển  (VN) 

18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Thị Kim Cúc (VN), Phạm Việt Cường  (VN), Trần Thị Kim Dung  (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất chế phẩm nanochitosan chứa tinh dầu 

nghệ 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình sản xuất chế phẩm nanochitosan chứa tinh dầu 

nghệ dạng dung dịch dùng cho mục đích bảo quản quả tươi trước và sau thu hoạch. 
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(11) 2895 
(21) 2-2014-00181 (51) 7 B01D 21/00, 24/00 

(22) 30.06.2014 (43) 25.01.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.06.2014 
(71) CASHIDO CORPORATION  (TW) 

No.8, Kexi 1st rd., Zhunan Science Park, Zhunan Township, Miaoli County, Taiwan 
350 

(72) SHIH-CHANG CHEN (TW), SHIH-MING CHEN (TW), CHUN-LUNG CHIU (TW), 
YUAN-PENG LEE (TW) 

(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Thiết bị làm sạch nước hai mục đích 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị làm sạch nước hai mục đích có thể cung cấp nước rửa và 
nước uống, và được lắp giữa vòi cấp nước máy và vòi cấp nước uống. Thiết bị làm sạch 
nước theo sáng chế bao gồm bộ phận phân phối nước, phần lọc thứ nhất, phần lọc thứ 
hai và bộ phận tạo ozon. Bộ phận phân phối nước được nối với vòi cấp nước uống qua 
đường ống thứ nhất. Đường ống thứ hai được nối với đường ống thứ nhất tại điểm nối và 
cũng được nối với bộ phận phân phối nước. Phần lọc thứ nhất và phần lọc thứ hai được 
bố trí nối tiếp nhau dọc theo đường ống thứ nhất. Điểm nối nằm giữa phần lọc thứ nhất 
và phần lọc thứ hai. Bộ phận tạo ozon được nối với bộ phận phân phối nước thông qua 
đường ống thứ ba. 
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(11) 2896 
(21) 2-2014-00183 (51) 7 C12Q 1/68, G01N 33/53 

(22) 03.07.2014 (43) 25.01.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.07.2014 
(71) Trường Đại học Y Hà Nội  (VN) 

Số 1, Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Tạ Thành Văn (VN) 
(54) Quy trình xác định đột biến gen KRAS và EGFR trong điều trị 

bệnh ung thư 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình xác định đột biến của gen KRAS và EGFR trong 

điều trị bệnh ung thư phổi và bệnh ung thư đại trực tràng. Quy trình theo giải pháp bao 
gồm các bước: a) chuẩn bị mẫu; b) kiểm tra đột biến bằng PCR-RFLP; c) giải trình tự 
gen; và d) kiểm tra bằng Scopion-ARMS. Trong đó quy trình được thực hiện lần lượt, 
trước hết quy trình sẽ xác định đột biến bằng PCR-RFLP và chỉ khi không tìm được kết 
quả đột biến kháng hoặc đáp ứng thuốc đã biết thì sẽ tiến hành giải trình tự gen, bước 
này cho phép xác định được đột biến đã biết và đột biến mới. Một số kết quả giải trình 
tự nghi ngờ sẽ được khẳng định bằng Scopion-ARMS. Bằng cách sàng lọc này sẽ giảm 
được chi phí không cần thiết nếu chỉ áp dụng kỹ thuật Scopion- ARMS. 
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(11) 2897 
(21) 2-2014-00184 (51) 7 B62J  6/04 

(22) 03.07.2014 (43) 25.01.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.07.2014 
(75) WAN, YI-CHUNG  (TW) 

5F., No.1, Ln. 39, Shuiyuan St., Yonghe Dist., New Taipei City 234, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Cơ cấu đèn tín hiệu dạng thanh 

  (57)     Cơ cấu đèn tín hiệu dạng thanh chủ yếu bao gồm một phần đế và một thanh nối với phần 
đế. Bên trong phần đế được đặt một đui đèn có thể trượt dọc theo đế. Trên đui đèn được 
lắp một mạch điều khiển. Một mặt của mạch điều khiển được nối điện với thành phần 
phát sáng. Mặt kia của mạch điều khiển được nối điện với nút nhấn áp vào mép phía sau 
của phần đế và một ổ cắm USB nhô ra từ mép phía sau của phần đế. Một thanh chụp vào 
tay cầm xe đạp. Trước khi chuyển hướng trái hoặc phải, thì người sử dụng có thể nhấn 
đui đèn để đẩy nút nhằm kích hoạt mạch điều khiển bật thành phần phát sáng để chiếu 
sáng như một báo hiệu. Khi không được sử dụng, phần đế có thể được tháo rời khỏi 
thanh và cắm vào máy tính hoặc ổ sạc với ổ cắm USB để sạc pin có khả năng sạc lại 
được. 
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(11) 2898 
(21) 2-2014-00191 (51) 7 G01N 27/00 

(22) 09.07.2014 (43) 25.01.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.07.2014 
(75) Nguyễn Công Hiệu  (VN) 

Công ty TNHH một thành viên phát triển công nghệ điện tử tự động hóa - 156A Quán 
Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(54) Thiết bị đo khí mêtan 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị đo khí mêtan. Thiết bị này được chế tạo bằng thép inox không 

gỉ rất thích hợp cho môi trường khắc nghiệt là hầm lò. Thiết bị đo nói trên có quai treo 
(4) thuận lợi cho người sử dụng có thể treo ở bất cứ chỗ nào dưới hầm lò. Bộ cảnh báo 
(3) và màn hiển thị số liệu (2) được bố trí mặt trước thiết bị tạo điều kiện thuận lợi cho 
người sử dụng dễ quan sát. Trong thiết bị nói trên bộ vi xử lý được kết nối lần lượt với 
bộ cảm biến khí mêtan, bộ khuếch đại, chuyển mạch, bộ nhớ, bộ ổn định nguồn điện, bộ 
truyền thông. 
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(11) 2899 
(21) 2-2014-00192 (51) 7 H04B 1/00 

(22) 09.07.2014 (43) 25.01.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.07.2014 
(75) Nguyễn Công Hiệu  (VN) 

Công ty TNHH một thành viên Phát triển công nghệ Điện tử, Tự động hóa - 156A 
Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(54) Tủ điều khiển trung tâm 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị tủ điều khiển trung tâm, trong đó thiết bị này bao 

gồm các bộ phận máy tính công nghiệp (1), còi báo động BUZZ (2) và đèn báo động 
LED (3). Bên trong còn có PLC-S7200 và các bộ chuyển đổi tín hiệu RS232/485. Thiết 
bị có cấu tạo đơn giản nên giá thành hạ, tập trung chủ yếu vào phần mềm. Trong thiết bị 
nói trên máy tính công nghiệp được kết nối với các đầu đo (CH4,CO,...) dưới hầm lò qua 
một đôi dây duy nhất. Phần mềm giám sát được cài đặt trên máy tính giám sát thông số 
về khí gió dưới mỏ đảm bảo an toàn cho người lao động. Khi có sự cố về nồng độ khí 
vượt ngưỡng cho phép thì thiết bị sẽ đưa ra cảnh báo bằng còi và đèn trên mặt tủ. 
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(11) 2900 
(21) 2-2014-00193 (51) 7 G01N 27/00 

(22) 10.07.2014 (43) 25.01.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.07.2014 
(71) Nguyễn Công Hiệu  (VN) 

Công ty TNHH một thành viên điện tử tự động hóa - 156A Quán Thánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Công Hiệu (VN) 
(54) Thiết bị đo khí CO 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị đo khí CO. Thiết bị này được chế tạo bằng thép inox không gỉ 
rất thích hợp cho môi trường khắc nghiệt là hầm lò. Thiết bị đo nói trên có quai treo (4) 
thuận lợi cho người sử dụng có thể treo ở bất cứ chỗ nào dưới hầm lò. Bộ cảnh báo (3) 
và màn hiển thị số liệu (2) được bố trí mặt trước thiết bị tạo điều kiện thuận lợi cho 
người sử dụng dễ quan sát. Trong thiết bị nói trên bộ vi xử lý được kết nối lần lượt với 
bộ cảm biến khí CO, bộ khuếch đại, chuyển mạch, bộ nhớ, bộ ổn định nguồn điện, bộ 
truyền thông. 
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(11) 2901 
(21) 2-2014-00196 (51) 7 F26B 17/12 

(22) 11.07.2014 (43) 25.01.2016 
(75) Vũ Kế Hoạch  (VN) 

441/87/6 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Máy sấy phấn hoa 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến máy sấy phấn hoa gồm buồng sấy có lớp cách nhiệt mà 
bên trong có chứa các khay sấy, trong đó các khay này chứa phấn hoa để sấy được làm 
bằng lưới nhỏ mịn đặt so le nhau trong buồng sấy; bộ trao đổi nhiệt và tách ẩm để cung 
cấp tác nhân sấy khô và nóng với nhiệt độ phù họp để thực hiện quá trình tách ẩm trong 
phấn hoa, đảm bảo thời gian sấy nhanh, chi phí sấy thấp và chất lượng phấn hoa đảm 
bảo; quạt ly tâm và hệ ống dẫn để cung cấp tác nhân sấy cho thiết bị; xyclon được bố trí 
ở sau buồng sấy để thu hồi bụi phấn ngay sau khi ra khỏi buồng sấy. 
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(11) 2902 
(21) 2-2014-00292 (51) 7 B60K  17/00 

(22) 31.10.2014 (43) 25.01.2016 
(30) 1403000738 08.07.2014      TH 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.10.2014 
(71) SIAM KUBOTA CORPORATION CO., LTD.  (TH) 

101/19-24 Moo 20, Navanakorn Industrial Estate, Klongneung Sub-district, 
Klongluang District, Pathumtani Province, Thailand 

(72) KRITCHAI COJCHAPLAYUK (TH), CHAIRAT DEE-EAM (TH), NOPPADOL 
TRAYANGKUL (TH) 

(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Cơ cấu truyền động cho phương tiện chuyên chở 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến cơ cấu truyền động cho phương tiện chuyên chở bao gồm 
phần vỏ truyền động, thiết bị truyền động, các trục truyền động, thiết bị thay đổi tốc độ 
dưới dạng bánh răng và ổ trục. Phần vỏ truyền động bao gồm phần vỏ thứ nhất và phần 
vỏ thứ hai được lắp ráp và siết chặt với các bu lông. Phần vỏ truyền động được làm bằng 
sắt đúc dễ uốn ở tỷ lệ tương ứng như quy định để tăng cường tính linh hoạt của cấu trúc, 
và đỡ cũng như kiểm soát vị trí thay đổi cơ cấu truyền động bên trong khoảng đích. Cơ 
cấu truyền động có thể được thay đổi qua khe hở đến thiết bị bất kỳ bắt buộc phải được 
gắn vào phương tiện chuyên chở. 
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(11) 2903 
(21) 2-2014-00363 (51) 7 H02N  2/00 

(22) 25.12.2014 (43) 25.01.2016 
(30) 103123244 07.07.2014    TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.12.2014 
(75) CHEN, CHUAN SHENG  (TW) 

F12, No. 137, Sec. 4, JenAi Road, Taipei 106, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Động cơ điện mỏng không có chổi điện 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến động cơ điện mỏng không có chổi điện bao gồm vỏ, trục 
quay, bảng mạch cảm ứng, bộ phận cuộn dây, hai bộ phận nam châm, nam châm cảm 
ứng, trong đó trục quay được bố trí trên vỏ; bảng mạch cảm ứng được bố trí trong vỏ và 
có bộ phận phát hiện; bộ phận cuộn dây bao gồm các cuộn dây và cơ cấu đỡ cuộn dây 
trên đó các cuộn dây được lắp, các cuộn dây được nối điện với bảng mạch cảm ứng; mỗi 
bộ phận nam châm bao gồm một nam châm, và một cơ cấu đỡ nam châm trên đó nam 
châm được lắp, hai nam châm được bố trí lần lượt bên trên và bên dưới các cuộn dây của 
bộ phận cuộn dây, và cơ cấu đỡ nam châm được kết hợp với trục quay; và nam châm 
cảm ứng được bố trí trên một trong số hai bộ phận nam châm, và tương ứng với bộ phận 
phát hiện của bảng mạch cảm ứng. 
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(11) 2904 
(21) 2-2015-00075 (51) 7 A47K  3/28 

(22) 31.03.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 103213003 21.07.2014     TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.03.2015 
(71) DELUXE BRASSWARE CO., LTD.   (TW) 

No. 375, Sec. 3, Jhangcao rd., Hemei Township, Changhua County 508, Taiwan 
(72) HSIEH, YU-YU (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Giá đỡ vòi hoa sen 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến giá đỡ vòi hoa sen có chi tiết treo bao gồm thân chính, mặt 
tựa, vít xoay, và ít nhất một chi tiết treo. Trong đó, thân chính được cố định trên tường. 
Mặt tựa được bố trí trên một phía của thân chính và có rãnh giữ cố định để giữ vòi hoa 
sen. Vít xoay được bố trí giữa thân chính và rãnh giữ cố định, sao cho mặt tựa được bố 
trí theo cách xoay được trên thân chính và có khả năng xoay đối với thân chính. Chi tiết 
treo được bố trí ở chu vi của thân chính để treo ít nhất một vật trên đó. 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(11) 2905 
(21) 2-2015-00079 (51) 7 A47K  3/28 

(22) 01.04.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 103213002 21.07.2014    TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.04.2015 
(71) DELUXE BRASSWARE CO., LTD.  (TW) 

No. 375, Sec. 3, Jhangcao rd., Hemei Township, Changhua County 508, Taiwan 
(72) HSIEH, YU-YU (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Giá đỡ vòi hoa sen 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến giá đỡ vòi hoa sen bao gồm thân chính, mặt tựa, chi tiết 
điều chỉnh, và chi tiết treo. Trong đó, thân chính được bố trí theo cách trượt được trên 
thân giá đỡ mà được cố định theo chiều dọc trên tường. Mặt tựa được bố trí trên một 
phía của thân chính và có rãnh giữ cố định để giữ. Chi tiết điều chỉnh được bố trí trên 
một phía của thân chính đối diện với mặt tựa và có thể chuyển giữa vị trí thứ nhất và vị 
trí thứ hai, sao cho thân chính có thể trượt lên và trượt xuống đối với thân giá đỡ khi chi 
tiết điều chỉnh ở vị trí thứ nhất, và thân chính khớp với thân giá đỡ khi chi tiết điều 
chỉnh ở vị trí thứ hai. Chi tiết treo được bố trí ở chu vi của chi tiết điều chỉnh để vật được 
treo trên đó. 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
433 

(11) 2906 
(21) 2-2015-00141 (51) 7 F04D 29/60 

(22) 29.05.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 103211831 03.07.2014    TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.05.2015 
(71) 1. PO-KAN LIAO  (TW) 

No. 198, Guangfu W. Rd., Xiluo Township, Yunlin County, Taiwan 
2. YUNG-CHUN LIAO  (TW) 
No. 33-1, Dapu, Chiu Chiung Tsun, Linnei Township, Yunlin County, Taiwan 

(72) Po-Kan LIAO (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quạt điện 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quạt điện (10) bao gồm bộ phận động cơ (11), bộ phận 
thổi không khí (13) đuợc bố trí trên bộ phận động cơ (11) và có thể được dẫn động bởi 
bộ phận động cơ (11) để thổi không khí, và bộ phận giá đỡ (20) được bố trí bên dưới bộ 
phận động cơ (11) để đỡ bộ phận động cơ (11). Bộ phận thổi không khí (13) bao gồm 
trục quay (131) kéo dài lên phía trên từ bộ phận động cơ (11) và có bề mặt ngoại biên 
(1311) bao quanh trục quay (L), kéo dài dọc theo quạt điện (10) và ít nhất một cánh 
quạt (132). Cánh quạt (132) có phần cơ sở (1321) nối với bề mặt ngoại biên (1311) của 
trục quay (131) và kéo dài dọc theo trục quay (L), và phần mở rộng (1322) mở rộng 
theo hướng tỏa tròn và hướng ra ngoài từ phần cơ sở (1321). 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(11) 2907 
(21) 2-2015-00191 (51) 7 A01C  11/02 

(22) 09.07.2015 (43) 25.01.2016 
(30) JP2014-141696   09.07.2014       JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.07.2015 
(71) ISEKI & CO., LTD.  (JP) 

700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, Japan 
(72) Hideyuki Kusamoto  (JP), Makoto Kawada (JP), Huang Chunbo  (JP), Takahide 

Shiozaki  (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Máy trồng cây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy trồng cây để ổn định lượng cây con được trồng và cải thiện 
hiệu quả hoạt động. Máy trồng cây bao gồm: thân phương tiện gồm có bộ phận tải cây 
con (30), bộ phận trông cây (31) để trồng cây con, và băng tải cây con (33) để cung cấp 
cây con được tải trên bộ phận tải cây con (30) đến lối ra của bộ phận trồng cây; và thiết 
bị vận hành cung cấp cây con (36) để kích hoạt thủ công băng tải cây con (33) để cung 
cấp cây con; trong đó thiết bị vận hành cung cấp cây con (36) gồm có: chi tiết quay đơn 
hướng (36a) để vận hành băng tải cây con (33) đến hướng mà cây con được cung cấp 
đến lối ra cây con, chi tiết vận hành (36c) để vận hành chi tiết quay đơn hướng (36a), và 
chi tiết kích thích (36d) để kích thích chi tiết vận hành (36c) đến hướng đối điện với 
hướng mà ở đó băng tải cây con (33) được vận hành; và chi tiết vận hành (36c) có thể di 
chuyển một cách thẳng đứng, và khi chi tiết vận hành (36c) được di chuyển lên phía trên 
chi tiết quay đơn hướng (36a) kích hoạt băng tải cây con (33), và khi sự hoạt động của 
chi tiết quay (36c) được tạm dừng, chi tiết kích thích (36d) di chuyển chi tiết vận hành 
(36c) xuống phía dưới.  

 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(11) 2908 
(21) 2-2015-00204 (51) 7 C23F  13/00,  13/10,  13/12 

(22) 17.07.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 2014129479 17.07.2014     RU 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.12.2015 
(71) OOO "ZNGA "ANOD"  (RU) 

Russian Federation, 614000, Perm, Ordzhonikidzevsky rayon, ul. Repina 115 
(72) REDEKOP Alexandr Garoldovich (RU), GILEV Oleg Arkadievich (RU) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Bộ tiếp đất anot 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến lĩnh vực bảo vệ điện hóa các kết cấu và có thể được sử 
dụng cho bộ tiếp đất anot của các hệ thống để bảo vệ điện hóa các kết cấu kim loại và 
bê tông cốt thép tiếp xúc với lượng cao của muối, nước biển và các môi trường điện 
phân khác, và có thể được sử dụng làm bộ tiếp đất bảo vệ chống điện thế quá mức trong 
mạng lưới. Cụ thể, giải pháp hữu ích đề cập đến bộ tiếp đất anot bao gồm điện cực (1) 
và cáp (2). Thân điện cực được sử dụng dưới dạng một chi tiết bằng vật liệu polyme dẫn 
điện. Cáp (2) được kẹp chặt trên thân điện cực, trong đó điểm nối cáp với thân điện cực 
được cách ly khỏi môi trường xung quanh bằng chi tiết bịt kín (4, 5). 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(11) 2909 
(21) 2-2015-00205 (51) 7 B25H  3/00,  3/02 

(22) 17.07.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 62/027566 22.07.2014    US 

62/068415 24.10.2014    US 
62/079190 13.11.2014    US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.07.2015 
(71) MILWAUKEE ELECTRIC TOOL CORPORATION  (US) 

13135 West Lisbon Road, Brookfield, Wisconsin 53005, Delaware, USA 
(72) Christopher S. Hoppe (US), Steven W. Hyma (US), Grant T. Squiers (US), Michael 

Stearns (US) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Đồ chứa dụng cụ 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị cất giữ dụng cụ. Thiết bị cất giữ dụng cụ này có 
thể có cụm tay cầm bao gồm đòn đỡ được nối giữa thân và phần tay cầm và có tiết diện 
ngang gần như hình chữ nhật được định hướng có các thành thứ nhất kéo dài cắt ngang 
trục có chiều rộng lớn hơn so với các thành thứ hai kéo dài song song với trục này. 
Chiều rộng của phần tay cầm có thể ít nhất bằng 50% của chiều rộng của thân. Thân có 
thể có cụm khung được làm bằng vật liệu cứng, thành được làm bằng vật liệu mềm dẻo 
và ít nhất tạo ra một phần ngăn cất giữ có phần trên hở, và nắp che được làm bằng vật 
liệu cứng được nối với cụm khung để đóng phần trên hở một cách có chọn lựa. Phần ôm 
bánh xe tiếp nhận từng bánh xe và có thể che chiều rộng của bánh xe và một phần chu 
vi của bánh xe. Khoảng hở theo hướng kính giữa bánh xe và đầu dưới của phần ôm phần 
ôm bánh xe có thể không lớn hơn 12,7 mm (0,5 insơ). 

 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
437 

(11) 2910 
(21) 2-2015-00213 (51) 7 A01F  12/50 

(22) 24.07.2015 (43) 25.01.2016 
(30) JP2014-150936 24.07.2014     JP 

JP2014-196332 26.09.2014     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.07.2015 
(71) ISEKI & CO., LTD.   (JP) 

700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, Japan 
(72) Masami Osaki (JP), Manabu Saito  (JP), Satoshi Kitagawa  (JP), Zhang Dong (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Máy gặt đập liên hợp 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến máy gặt đập liên hợp. Máy gặt đập lên hợp bao gồm 
khung phía sau bên phải (10) và khung phía sau bên trái (11) được lắp thẳng đứng ở phía 
sau của bộ phận lái (6); khung nối thứ nhất (12) được gắn qua khung phía sau bên phải 
(10) và khung phía sau bên trái (11); thanh chống phía trước (30) được lắp trên khung 
phía trước (5A) của phễu nạp liệu (5) và được gắn trên khung nối thứ nhất (12); khung 
đỡ (32) được lắp thẳng đứng ở phía sau của khung máy (1); thanh chống phía sau (31) 
được lắp trên khung phía sau (5B) của phễu nạp liệu (5) và được gắn trên khung đỡ (32); 
khung bên phải (4A) được lắp trong thiết bị đập (4), khung bên phải (4A) được nối lần 
lượt với khung nối thứ nhất (12) và khung đỡ (32); xi lanh xả (20) được gắn tại đầu dưới 
cùng của bộ phận phễu được lắp ở phía dưới cùng của phễu nạp liệu (5); cửa chớp (21), 
được gắn trên xi lanh xả (20), để mở và đóng cửa xả; và cần đỡ túi (22), được gắn trên xi 
lanh xả (20), để treo túi hạt. 

 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(11) 2911 
(21) 2-2015-00231 (51) 7 F25D 23/00, C09D 1/00 

(22) 07.08.2015 (43) 25.01.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.08.2015 
(71) Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện lạnh Điện máy Việt úc  (VN) 

Tầng 5 tòa nhà Ocean Park - số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Thành Phương (VN) 
(54) Tủ bảo quản thực phẩm kháng khuẩn 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến tủ bảo quản thực phẩm sử dụng dung dịch nano bạc có 
tính diệt khuẩn để phun phủ lên bề mặt bên trong lòng tủ (3) của tủ bảo quản thực phẩm 
nhằm tạo ra một lớp sơn diệt khuẩn (9) trên bề mặt bên trong lòng tủ (3) giúp ngăn chặn 
sự lây nhiễm chéo vi khuẩn từ tủ vào thực phẩm cũng như từ thực phẩm vào tủ. Ngoài 
ra, với ứng dụng hạt nano bạc hòa trộn với nhựa làm tay cầm mở tủ để tạo ra vật liệu 
nhựa có tính năng diệt khuẩn, chống lây nhiễm vi khuẩn từ tay cầm vào tay người và từ 
tay người vào tay cầm trong quá trình chế biến và bảo quản thực phẩm. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(11) 2912 
(21) 2-2015-00280 (51) 7 C02F  1/28,  1/42 

(22) 18.09.2015 (43) 25.01.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.09.2015 
(71) Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam  (VN) 
18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Thị Huệ (VN), Vũ Văn Tú (VN), Phùng Đức Hòa (VN), Nguyễn Thị Thanh 
Hải (VN) 

(74) Công ty Cổ phần Đỉnh Cao và cộng sự Quốc tế (TOP & PARTNERS CO.,LTD) 
(54) Quy trình biến tính vật liệu pyrolusit hấp phụ đồng thời các 

ion asen, flo và photphat trong môi trường nước thải 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình biến tính vật liệu pyrolusit có khả năng hấp phụ 

đồng thời các chất độc hại chứa asen, flo và photphat có hiệu quả và đạt tiêu chuẩn cho 
phép. Quy trình theo giải pháp hữu ích bao gồm việc xử lý cơ học quặng pyrolusit tự 
nhiên có hàm lượng MnO2 khoảng 62-65% đến khi đạt kích thước hạt khoảng 0,2-0,5 
mm, axit hóa quặng này trong dung dịch HCl, kiềm hóa bằng dung dịch NaOH và H2O2 
và biến tính vật liệu bằng cách pha với muối nhôm hoặc muối sắt. 

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(11) 2913 
(21) 2-2015-00310 (51) 7 C04B 33/00 

(22) 09.10.2015 (43) 25.01.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.10.2015 
(71) Trường Đại học Bách khoa Hà Nội  (VN) 

Số 1 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Vũ Hoàng Tùng  (VN) 
(54) Phương pháp sản xuất gạch cotto từ đất sét, cát tự nhiên và 

thủy tinh 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp sản xuất gạch cotto từ đất sét, cát tự nhiên và 

chất phụ gia là thủy tinh, phương pháp này bao gồm các bước: a) xử lý đất sét để thu 
được đất sét có độ ẩm là 10%; b) nghiền hỗn hợp gồm cát tự nhiên và thủy tinh dạng 

mảnh để thu được hỗn hợp có cỡ hạt nhỏ hơn 60m; c) nghiền sơ bộ đất sét thu được ở 

bước a), sau đó đất sét thu được được đưa vào máy nhào trộn cùng hỗn hợp gồm cát đen 
và thủy tinh đã được nghiền ở bước b) để thu được hỗn hợp gồm đất sét, cát đen và thủy 

tinh, và bổ sung nước vào hỗn hợp thu được sao cho độ ẩm của hỗn hợp này là 161%; 

d) nhào trộn hỗn hợp thu được ở bước c), sau đó ép đùn qua lưới lọc để đưa vào buồng 
chân không có áp suất là 1Torr (133,3Pa), tiếp theo nén chặt hỗn hợp thu được bằng 
máy ép đùn và định hình hỗn hợp đã được nén trong khuôn; và e) sấy và nung hỗn hợp 
đã được định hình ở bước d) trong lò nung có thanh lăn ở nhiệt độ nung tối đa là 1150oC 
trong 50 phút để tạo ra gạch cotto.  
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(11) 2914 
(21) 2-2015-00347 (51) 7 A01M  1/08 

(22) 06.11.2015 (43) 25.01.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.11.2015 
(75) YEH, TSAI-FA  (TW) 

No. 830, Minzu 1st Rd., Sanmin Dist., Kaohsiung City, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Quạt diệt muỗi 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quạt diệt muỗi, cấu tạo chủ yếu gồm quạt (10) và bộ phận 
chiếu sáng (20). Quạt có gắn nẹp lồng (11) và vành dẫn lưu (19), bộ phận chiếu sáng 
(20) được gắn ở đầu gió vào của quạt, trên bộ phận chiếu sáng (20) có gắn đèn phát 
sáng (21) để thu hút muỗi đến gần, từ đó luồng khí hút muỗi vào trong lồng quạt và bị 
cánh quạt chuyển động vận tốc cao quay chết, nhờ đó đạt được hiệu quả diệt muỗi. 
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(11) 2915 
(21) 2-2015-00352 (51) 7 E01C 5/08, 15/00, E04B 1/04 

(22) 13.11.2015 (43) 25.01.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.11.2015 
(71) Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-

VT(BUSADCO)  (VN) 
Số 6 đường 3/2 phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Hoàng Đức Thảo  (VN) 
(54) Tấm vỉ lát bồn hoa 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến tấm vỉ lát bồn hoa, cụ thể là tấm vỉ lát bồn hoa bê tông cốt 
thép, cốt sợi thép phân tán, bê tông cốt sợi đúc sẵn thành mỏng dùng lát bồn hoa cho các 
công trình công cộng, công viên, khu du lịch vui chơi giải trí, đường đô thị góp phần tạo 
mỹ quan đô thị đảm bảo vệ sinh môi trường. Tấm vỉ lát bồn hoa bao gồm phần thân 
được đúc thành các tấm với nhiều hình dáng và mối nối liên kết các phần thân của tấm 
vỉ lát bồn hoa với nhau bằng các loại mối nối. Do tấm vỉ lát bồn hoa có thể tạo ra nhiều 
hình dạng phong phú, nên tạo mỹ quan đô thị, đồng thời nó có khả năng hạn chế sự bốc 
hơi nước, ngăn chặn sự phát tán bụi bẩn, rác thải ra môi trường bên ngoài và dễ dàng lắp 
đặt. Ngoài ra, tấm vỉ lát bồn hoa theo giải pháp hữu ích còn có khả năng chịu lực cao, 
mỏng hơn, nhẹ hơn và được sản xuất với chi phí thấp so với các tấm vỉ lát bồn hoa trước 
đây. 
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(11) 2916 
(21) 2-2015-00363 (51) 7 C04B  24/00, C02F  5/00,  3/10 

(22) 20.11.2015 (43) 25.01.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.11.2015 
(71) Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam  (VN) 
Nhà A30, 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Hoàng Lương (VN), Trịnh Văn Tuyên (VN), Đặng Thị Thùy Nguyên (VN) 
(54) Vật liệu dùng để mang vi sinh vật trong xử lý nước thải 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến vật liệu dùng để mang vi sinh vật trong xử lý nước thải 
chứa (tính theo % khối lượng) :  
(i) sỏi nhẹ keramzit dạng viên cầu có cỡ hạt từ 4 đến 5mm với lượng từ 22 đến 36%;  
(ii) than hoạt tính cỡ hạt từ 1 đến 2mm với lượng từ 10 đến 15%;  
(iii) zeolit cỡ hạt từ 0,8 đến 2mm với lượng từ 16 đến 22%; 
(iv) cát với lượng từ 14 đến 20%; và  
(v) xi măng với lượng từ 14 đến 28%.  
Vật liệu này thích hợp để bố trí trong dòng nước chảy, giúp cải thiện đáng kể chất lượng 
dòng nước, đặc biệt là dòng sông, hồ và kênh rạch.  
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Phần III 

 
Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

 
 
(11) 26942 
(21) 3-2014-00747 (28) 05 
(54) Thiết bị hiển thị màu sắc (51) 20-02 

(22) 16.05.2014 (43) 25.01.2016 
(30) 29/473 049 18.11.2013 US 
(71) Sherwin-Williams Company  (US) 

101 W. Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, United States of America 
(72) Jacqueline L. Jordan (US), Paul D. Cobb (US), Sara B. Frisk (US), Matthew A.Stiffler  

(US), Shu Kuen Chang (US), Jeewon Jung (KR), J. Randolph Plemel  (US), John L. 
Grimley (US), Michelle Ha (US), Anastasios G. Karahalios (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 

     
 

                                       1.1                                  1.2                                 1.3 
 

     
 

                          1.4                              1.5                       1.6                         1.7 
 

   
 

                                             1.8                           1.9                      1.10 
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                          2.4                             2.5                             2.6                            2.7 
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                        4.4                          4.5                               4.6                             4.7 
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(11) 26943 
(21) 3-2015-00040 (28) 01 
(54) Máy lọc nước (51) 23-01 

(22) 09.01.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty TNHH bán hàng trực tiếp Thăng Long  (VN) 

Số 220, tổ 2, đường Đa Sỹ, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Phúc Khanh (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

      
 
 

                                   1.1                         1.2                      1.3                1.4          1.5 
 
 

      
 
 

                                                    1.6                                         1.7 
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(11) 26944 
(21) 3-2015-00102 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 20.01.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty TNHH kinh doanh thực phẩm Hoàng Phát  (VN) 

Số 17, ngõ 155/116, đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(72) Phạm Đăng Bảo (VN) 
(55)  
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(11) 26945 
(21) 3-2015-00144 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 27.01.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công Hiến Tường  (VN) 

414 chung cư Ngô Quyền, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Công Hiến Tường  (VN) 
(55)  
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(11) 26946 
(21) 3-2015-00197 (28) 01 
(54) Phào nhựa ốp tường (51) 25-02, 25-01 

(22) 03.02.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty TNHH thiết bị xây dựng nội thất An Thuận Phát  (VN) 

Số 30 ngõ 358/40/68 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(72) Lê Thị Mỹ Linh (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                  1.1                                      1.2                                      1.3 
 
 

    
 
 

                      1.4       1.5                          1.6                                        1.7 
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(11) 26947 
(21) 3-2015-00241 (28) 01 
(54) Vành đai mũ bảo hiểm (51) 02-03 

(22) 10.02.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Cơ sở Kim Minh  (VN) 

1138A Nguyễn Văn Quá, tổ 6A, khu phố 2, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Đoàn Minh Huy (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 

                                       1.1                                      1.2                               1.3 
 

      
 

                                  1.4                                  1.5                                   1.6 
 

 
 

1.7 

 
451 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 26948 
(21) 3-2015-00242 (28) 01 
(54) Vành đai lưỡi trai mũ bảo 

hiểm 

(51) 02-03 

(22) 10.02.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Cơ sở Kim Minh  (VN) 

1138A Nguyễn Văn Quá, tổ 6A, khu phố 2, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Đoàn Minh Huy (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                1.1                                        1.2                                        1.3 
 
 

   
 
 

                                             1.4                                   1.5                          1.6 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 26949 
(21) 3-2015-00321 (28) 01 
(54) Nẹp đỡ (51) 25-02 

(22) 27.02.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty cổ phần Tân Hân Vươn  (VN) 

Lô II-8, nhóm công nghiệp II, khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Dương Kiết Liên (VN) 
(74) Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ (RTTC) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                                           1.1                                 1.2 
 
 

     
 
 

                                      1.3                                      1.4                        1.5        1.6 
 
 

   
 
 

                                  1.7                                 1.8                                     1.9 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 26950 
(21) 3-2015-00499 (28) 01 
(54) Trạm biến áp 1 cột hợp bộ (51) 13-02 

(22) 30.03.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty cổ phần đầu tư phát triển điện lực  (VN) 

Phòng 804, tòa nhà A3B 92 Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Hồ Viết Thống (VN) 
(55)  

 
 
 
 

         
 

            1.1              1.2                  1.3                1.4                    1.5                  1.6             1.7  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 26951 
(21) 3-2015-00827 (28) 01 
(54) Cũi trẻ em (51) 06-02 

(22) 01.06.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty TNHH LE LUMBER  (VN) 

107 tổ 5, ấp An Sơn, xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 
(72) Lê Nguyên Khang (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                    1.1                                    1.2                                  1.3 
 
 

    
 
 

                1.4                             1.5                                1.6                                     1.7 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 26952 
(21) 3-2015-00876 (28) 01 
(54) Tấm hỗ trợ việc chụp ảnh (51) 19-99 

(22) 09.06.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty TNHH thương mại Kokuyo Việt Nam  (VN) 

Khu văn phòng công ty TNHH Kokuyo Việt Nam, Lô B2-B7, khu công nghiệp Nomura 
- Hải Phòng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng 

(72) Nguyễn Thị Thu Trang (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

   
 
 

                                            1.1                                                       1.2 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 26953 
(21) 3-2015-00882 (28) 01 
(54) Máy tập thể dục (51) 21-02 

(22) 10.06.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 201430515569.2 10.12.2014 CN 
(71) ZheJiang JinBang Sports Equipment Co., Ltd.  (CN) 

No. 255, Qing Chuan Road, Hu Zhen Town, Jin Yun County, Li Shui City, Zhejiang, 
China 

(72) Yong-Qiang Xu (CN) 
(74) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                      1.1                              1.2                                   1.3 
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(11) 26954 
(21) 3-2015-00937 (28) 01 
(54) Bao gói túi trà (51) 09-05 

(22) 18.06.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Cơ sở sản xuất trà cà phê Long Hoa  (VN) 

162/46A, đường Trần Quang Diệu, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố 
Cần Thơ 

(72) Nguyễn Văn Vinh (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

  
 

1.1 
 

  
 

1.2 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 26955 
(21) 3-2015-00938 (28) 01 
(54) Bao gói túi trà (51) 09-05 

(22) 18.06.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Cơ sở sản xuất trà cà phê Long Hoa  (VN) 

162/46A, đường Trần Quang Diệu, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố 
Cần Thơ 

(72) Nguyễn Văn Vinh (VN) 
(55)  

 
 
 
 

  
 

1.1 
 

  
 

1.2 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 26956 
(21) 3-2015-00946 (28) 01 
(54) Khung liên kết an toàn (51) 25-04, 25-02 

(22) 19.06.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty TNHH cơ khí Phú Vinh  (VN) 

Số 6, đường Song Hành, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Nguyễn Phú Vinh (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                             1.1                          1.2                            1.3                           1.4 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 26957 
(21) 3-2015-00964 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 22.06.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 2014-029330 26.12.2014 JP 
(71) Suntory Beverage & Food Limited  (JP) 

3-1-1 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 104-0031 Japan 
(72) Yoji MINAKUCHI (JP), Satoshi ABE (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

        
 
 

                  1.1              1.2              1.3              1.4                           1.5                         1.6  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 26958 
(21) 3-2015-01000 (28) 01 
(54) Máy in 3D (51) 18-02 

(22) 26.06.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Đặng Văn Nghìn (VN), Phạm Quang Thắng (VN), Gia Xuân Long (VN), Trương Thế 

Dũng (VN), Cao Trần Ngọc Tuấn (VN), Kiều Nguyễn Phương Đại (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                                         1.1                             1.2                              1.3 
 
 

    
 
 

                        1.4                               1.5                             1.6                             1.7 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 26959 
(21) 3-2015-01002 (28) 01 
(54) Gạch lát nền (51) 25-01 

(22) 26.06.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty TNHH Nhã Thành  (VN) 

82 đường 198 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Châu Thanh Tùng (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  

 
 
 
 
 

  
 

1.1 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 26960 
(21) 3-2015-01003 (28) 01 
(54) Gạch lát nền (51) 25-01 

(22) 26.06.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty TNHH Nhã Thành  (VN) 

82 đường 198 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Châu Thanh Tùng (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 26961 
(21) 3-2015-01030 (28) 01 
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(22) 30.06.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Nhan Thành Đức  (VN) 
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(72) Nhan Thành Đức  (VN) 
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(54) ¤ tô (51) 12-08 
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(30) 201510160 14.01.2015 AU 

201510147 14.01.2015 AU 
201510148 14.01.2015 AU 

(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 
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(72) Ryota NAKAI (JP), Yukihiro KOIDE (JP), Takuya WATABE (JP), Eishi SUZUKI  
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(11) 26963 
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(22) 01.07.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 201510154 14.01.2015 AU 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 Japan 
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(11) 26964 
(21) 3-2015-01046 (28) 01 
(54) Bộ đèn phía sau của ô tô (51) 26-06 

(22) 01.07.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 201510156 14.01.2015 AU 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 Japan 
(72) Tien-Tzu LIN (TW) 
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(11) 26965 
(21) 3-2015-01049 (28) 01 
(54) Bộ đèn phía trước của ô tô (51) 26-06 

(22) 01.07.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 201510152 14.01.2015 AU 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 Japan 
(72) Takuya VVATABE (JP) 
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(11) 26966 
(21) 3-2015-01051 (28) 01 
(54) Nồi áp suất (51) 07-02 

(22) 01.07.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 29/515,779 27.01.2015 US 
(71) HOMELAND HOUSEWARES, LLC.  (US) 

11755 Wilshire Blvd., Ste. 1200, Los Angeles, CA 90025, U.S.A. 
(72) Lenny Sands (US) 
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(11) 26967 
(21) 3-2015-01065 (28) 07 
(54) Túi đựng gạo (51) 09-05 

(22) 03.07.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Tổng công ty lương thực Miền Bắc  (VN) 

Số 6, phố Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(72) Trần Tuấn Anh (VN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP) 
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(11) 26968 
(21) 3-2015-01094 (28) 01 
(54) Lọ đựng thuốc (51) 09-01 

(22) 07.07.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Việt - Thái  (VN) 

29 Âu Dương Lân (nối dài), phường 1, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
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(11) 26969 
(21) 3-2015-01113 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 08.07.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood  (VN) 

281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Trần Thị Lệ  (VN) 
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(21) 3-2015-01114 (28) 01 
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(71) Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood  (VN) 
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(11) 26971 
(21) 3-2015-01133 (28) 01 
(54) Giày (51) 02-04 

(22) 13.07.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Cơ sở AJA  (VN) 

57/4F Dương Công Khi, ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Trương Đỗ Khánh Huy (VN) 
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(11) 26972 
(21) 3-2015-01136 (28) 01 
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(71) Cơ sở AJA  (VN) 

57/4F Dương Công Khi, ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Trương Đỗ Khánh Huy (VN) 
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(11) 26973 
(21) 3-2015-01161 (28) 01 
(54) Đèn tín hiệu (51) 10-06 

(22) 16.07.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty TNHH thương mại dịch vụ Anh Minh Châu  (VN) 

95/20/14 Lê Văn Lương, phường Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Bùi Phương Thảo (VN) 
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(21) 3-2015-01162 (28) 01 
(54) Đèn tín hiệu (51) 10-06 

(22) 16.07.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty TNHH thương mại dịch vụ Anh Minh Châu  (VN) 

95/20/14 Lê Văn Lương, phường Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 26975 
(21) 3-2015-01193 (28) 01 
(54) Khuôn tạo hình trái cây (51) 99-00 

(22) 20.07.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Võ Thiện Huy  (VN) 

Số 49/5A, khu vực 2, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ 
(72) Võ Thiện Huy  (VN) 
(74) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự (HUNG SON & PARTNERS) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 26976 
(21) 3-2015-01267 (28) 01 
(54) Bản lề (51) 08-06 

(22) 28.07.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 30-2015-0021371 27.04.2015 KR 
(71) Gmax Co., Ltd.   (KR) 

89 Yangsantaekji-ro 37beon-gil Buk-gu, Gwangju-si, Republic of Korea 
(72) YANG don seung (KR) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 26977 
(21) 3-2015-01373 (28) 01 
(54) Máy giặt (51) 15-07 

(22) 13.08.2015 (43) 25.01.2016 
(71) 1. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA  (JP) 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
2. TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION  (JP) 
2-9, Suehiro-Cho, Ome, Tokyo, Japan 

(72) Rika Yamashita (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26978 
(21) 3-2015-01374 (28) 01 
(54) Thiết bị xoa bóp mặt (51) 28-03 

(22) 13.08.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 30-2015-0009134 23.02.2015 KR 
(71) AMOREPACIFIC CORPORATION  (KR) 

181, 2-ka Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul, Republic of Korea 
(72) Kim, So Hee  (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
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(11) 26979 
(21) 3-2015-01427 (28) 01 
(54) Gạch lát nền (51) 25-01 

(22) 21.08.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty TNHH Nhã Thành  (VN) 

82 đường 198 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Châu Thanh Tùng (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(21) 3-2015-01428 (28) 01 
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(22) 21.08.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty TNHH Nhã Thành  (VN) 

82 đường 198 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Châu Thanh Tùng (VN) 
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(11) 26981 
(21) 3-2015-01431 (28) 01 
(54) Dụng cụ phân phối khăn 

giấy 

(51) 07-06, 07-99 

(22) 21.08.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Tran Quoc Anh  (US) 

481 Marble Springs Rd. Lilburn GA 30047, United States of America 
(72) Tran Quoc Anh  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO. LTD) 
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(11) 26982 
(21) 3-2015-01449 (28) 01 
(54) Máy điện thoại cầm tay (51) 14-03 

(22) 26.08.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 29/518,969 27.02.2015 US 
(71) MICROSOFT CORPORATION  (US) 

One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, United States of America 
(72) Teemu PELTOLA (FI), Heikki KANGASMAA (FI), Sawa TANAKA (JP), Ilkka 

HUSGAFVEL (FI) 
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(21) 3-2015-01450 (28) 01 
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(22) 26.08.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 29/518,972 27.02.2015 US 
(71) MICROSOFT CORPORATION  (US) 

One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, United States of America 
(72) Xiaoming QIANG (CN), Benoit ROUGER (FR) 
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82 đường 198 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Châu Thanh Tùng (VN) 
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(71) Công ty cổ phần dược phẩm Tân á  (VN) 

Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 
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(55)  
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(11) 26988 
(21) 3-2015-01460 (28) 01 
(54) Vỉ đựng sản phẩm (51) 09-05 

(22) 27.08.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty cổ phần dược phẩm Tân á  (VN) 

Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội  
(72) Đào Đình Khoa (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 26989 
(21) 3-2015-01461 (28) 01 
(54) Vỉ đựng sản phẩm (51) 09-05 

(22) 27.08.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty cổ phần dược phẩm Tân á  (VN) 

Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội  
(72) Đào Đình Khoa (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26990 
(21) 3-2015-01504 (28) 01 
(54) Máy điện thoại cầm tay (51) 14-03 

(22) 01.09.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 29/522,490 31.03.2015 US 
(71) MICROSOFT CORPORATION  (US) 

One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, United States of America 
(72) Do Hyung LEE (KR), Claire XU (CN) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(11) 26991 
(21) 3-2015-01505 (28) 01 
(54) Máy điện thoại cầm tay (51) 14-03 

(22) 01.09.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 29/521,013 19.03.2015 US 
(71) MICROSOFT CORPORATION  (US) 

One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, United States of America 
(72) Saemee YOON (KR), Seed YANG (CN) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 26992 
(21) 3-2015-01514 (28) 01 
(54) Đầu chọc truyền dịch (51) 24-02 

(22) 03.09.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 2015-004894 06.03.2015 JP 
(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL FACTORY, INC.  (JP) 

115, Aza Kuguhara, Tateiwa, Muya-cho, Naruto-shi, Tokushima, Japan 
(72) Hidenari SHOJI  (JP), Masamichi OKUBATA (JP), Yasuyuki KAJIHARA (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 26993 
(21) 3-2015-01516 (28) 01 
(54) Vòng đeo tay có thể 

chuyển thành dây buộc 
tóc 

(51) 11-01 

(22) 04.09.2015 (43) 25.01.2016 
(30) US 29/520,026 10.03.2015 US 
(71) Conair Corporation   (US) 

One Cummings Point Road, Stamford, Connecticut 06902, U.S.A  
(72) Leandro P. Rizzuto (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 26994 
(21) 3-2015-01528 (28) 01 
(54) Kênh, mương đúc sẵn (51) 25-02 

(22) 08.09.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT  (VN) 

Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 26995 
(21) 3-2015-01529 (28) 01 
(54) Kênh, mương đúc sẵn (51) 25-02 

(22) 08.09.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT  (VN) 

Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  
(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 26996 
(21) 3-2015-01530 (28) 01 
(54) Kênh, mương đúc sẵn (51) 25-02 

(22) 08.09.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT  (VN) 

Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  
(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 26997 
(21) 3-2015-01531 (28) 01 
(54) Kênh, mương đúc sẵn (51) 25-02 

(22) 08.09.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT  (VN) 

Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  
(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 26998 
(21) 3-2015-01532 (28) 01 
(54) Kênh, mương đúc sẵn (51) 25-02 

(22) 08.09.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT  (VN) 

Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  
(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 26999 
(21) 3-2015-01533 (28) 01 
(54) Kênh, mương đúc sẵn (51) 25-02 

(22) 08.09.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT  (VN) 

Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  
(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27000 
(21) 3-2015-01557 (28) 01 
(54) Chậu rửa (51) 23-02 

(22) 10.09.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty TNHH một thành viên sản xuất - thương mại - dịch vụ 

TECH COMPO  (VN) 
E9/259/1 xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Dương Ngọc Hoàng Nhựt (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27001 
(21) 3-2015-01574 (28) 04 
(54) Tem nhận dạng (51) 19-08 

(22) 11.09.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty cổ phần in nhãn hàng An Lạc  (VN) 

Lô 19, đường số 03, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 
(72) Nguyễn Ngọc Minh Thy (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27002 
(21) 3-2015-01576 (28) 01 
(54) Thiết bị khởi động dùng 

cho con quay đồ chơi 
(51) 21-01 

(22) 14.09.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 2015-005962 20.03.2015 JP 
(71) TOMY COMPANY, LTD.  (JP) 

7-9-10, Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo 124-8511 Japan 
(72) Kenji HORIKOSHI (JP), Makoto MURAKI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27003 
(21) 3-2015-01577 (28) 01 
(54) Thiết bị ghi dữ liệu (51) 14-99 

(22) 14.09.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 2015-005965 20.03.2015 JP 
(71) TOMY COMPANY, LTD.  (JP) 

7-9-10, Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo 124-8511 Japan 
(72) Makoto MURAKI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27004 
(21) 3-2015-01578 (28) 01 
(54) Thiết bị khởi động dùng 

cho con quay đồ chơi 
(51) 21-01 

(22) 14.09.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 2015-005967 20.03.2015 JP 
(71) TOMY COMPANY, LTD.  (JP) 

7-9-10, Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo 124-8511 Japan 
(72) Kenji HORIKOSHI (JP), Makoto MURAKI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27005 
(21) 3-2015-01579 (28) 01 
(54) Con quay (51) 21-01 

(22) 14.09.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 2015-005958 20.03.2015 JP 
(71) TOMY COMPANY, LTD.  (JP) 

7-9-10, Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo 124-8511 Japan 
(72) Makoto MURAKI (JP), Hiroyuki MATSUKAWA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27006 
(21) 3-2015-01590 (28) 01 
(54) Điện thoại (51) 14-03 

(22) 15.09.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 2015-009648 28.04.2015 JP 
(71) NEC Platforms, Ltd.  (JP) 

6-1, Kitamikata 2-chome, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, Japan 
(72) Yutaka TAKEI (JP), Eiichi TANIGUCHI (JP), Wataru KUWAJIMA (JP), Yuichiro 

SHIBATA (JP), Eiji HIKINO (JP), Masaru KUNII  (JP), Jun TAMATSU  (JP), Kyota 
KUBO  (JP), Chiaki TERAO  (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27007 
(21) 3-2015-01591 (28) 01 
(54) Điện thoại (51) 14-03 

(22) 15.09.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 2015-009642 28.04.2015 JP 
(71) NEC Platforms, Ltd.  (JP) 

6-1, Kitamikata 2-chome, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, Japan 
(72) Yutaka TAKEI (JP), Eiichi TANIGUCHI (JP), Wataru KUWAJIMA (JP), Yuichiro 

SHIBATA (JP), Eiji HIKINO  (JP), Masaru KUNII (JP), Jun TAMATSU (JP), Kyota 
KUBO (JP), Chiaki TERAO  (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27008 
(21) 3-2015-01679 (28) 01 
(54) Bao gói sản phẩm (51) 09-05 

(22) 28.09.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty TNHH hoá sinh á Châu  (VN) 

551/132 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Xuân Bách (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27009 
(21) 3-2015-01682 (28) 01 
(54) Bao gói sản phẩm (51) 09-03 

(22) 28.09.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty TNHH hoá sinh á Châu  (VN) 

551/132 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Xuân Bách (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27010 
(21) 3-2015-01684 (28) 01 
(54) Bao gói sản phẩm (51) 09-05 

(22) 28.09.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty TNHH hoá sinh á Châu  (VN) 

551/132 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Xuân Bách (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27011 
(21) 3-2015-01689 (28) 01 
(54) Bao gói sản phẩm (51) 09-05 

(22) 28.09.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty TNHH hoá sinh á Châu  (VN) 

551/132 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Xuân Bách (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27012 
(21) 3-2015-01697 (28) 01 
(54) Tai nghe (51) 14-01 

(22) 29.09.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 29/524,908 24.04.2015 US 
(71) Bose Corporation   (US) 

The Mountain, Framingham, Massachusetts 01701-9168, United States of America 
(72) Joshua Kevin Dryden  (US), Adam A. Carr  (US), Julie E. Tierney (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27013 
(21) 3-2015-01703 (28) 01 
(54) Hộp đựng mực in (51) 18-02 

(22) 29.09.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 2015-007094 31.03.2015 JP 
(71) KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS INC.  (JP) 

1-2-28, Tamatsukuri, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 540-8585, Japan 
(72) Tatsuhiko YOSHII (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27014 
(21) 3-2015-01709 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 30.09.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty cổ phần dược HADICO  (VN) 

Nhà B3 lô 4 khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
(72) Đoàn Thị Tuyết Thanh (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                  1.1                                                         1.2 

 
526 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27015 
(21) 3-2015-01722 (28) 01 
(54) Hộp đựng đồ uống (51) 09-03 

(22) 30.09.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 29/522,373 30.03.2015 US 
(71) LBP Manufacturing LLC  (US) 

1325 South Cicero Avenue, Cicero, IL 60804, United States of America 
(72) Kurt WOLF (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO. LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27016 
(21) 3-2015-01737 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 02.10.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty cổ phần dược phẩm Bảo Minh  (VN) 

Số nhà 68, phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

(72) Phan Quốc Phúc (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

  
 
 

1.1 
 
 

  
 
 

1.2 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27017 
(21) 3-2015-01743 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 05.10.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 002678870 10.04.2015 EM 
(71) The Absolut Company Aktiebolag  (SE) 

117 97 Stockholm, Sweden 
(72) Jesper Klarin (SE) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                      1.1                        1.2                       1.3                      1.4                    1.5 
 
 

   
 
 

                                                           1.6                           1.7 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27018 
(21) 3-2015-01761 (28) 01 
(54) Quạt ly tâm (51) 23-04 

(22) 07.10.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Long An  (VN) 

Km 1954 quốc lộ 1A, phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An 
(72) Lê Hữu Duyên (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                     1.1                              1.2                                     1.3                              1.4 
 
 

  
 
 

                                                1.5                                       1.6 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27019 
(21) 3-2015-01762 (28) 01 
(54) Quạt ly tâm (51) 23-04 

(22) 07.10.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Long An  (VN) 

Km 1954 quốc lộ 1A, phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An 
(72) Lê Hữu Duyên (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                          1.1                                         1.2                                           1.3 
 
 

   
 
 

                                       1.4                             1.5                              1.6 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27020 
(21) 3-2015-01763 (28) 01 
(54) Máy tách sạn (51) 15-03 

(22) 07.10.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Long An  (VN) 

Km 1954 quốc lộ 1A, phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An 
(72) Lê Hữu Duyên (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                        1.1                            1.2                                1.3                           1.4 
 
 

  
 
 

                                                        1.5                                 1.6 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27021 
(21) 3-2015-01779 (28) 01 
(54) Chai rượu (51) 09-01 

(22) 08.10.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Hộ kinh doanh Phạm Thị Lài  (VN) 

Thôn Agrồng, xã Atiêng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam 
(72) Phạm Thị Lài (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 

                                                           1.1                               1.2 
 

   
 

                                                           1.3                           1.4 

 
533 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27022 
(21) 3-2015-01783 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 09.10.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xuất nhập khẩu Quốc 

TẾ  (VN) 
88A Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(72) Nguyễn Lưu Thảo Oanh (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                             1.1                                                                  1.2 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27023 
(21) 3-2015-01784 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 09.10.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty TNHH trang thiết bị y tế Thời Thanh Bình  (VN) 

159/13 Phạm Thế Hiển, phường 3, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lê Quang Hiền (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27024 
(21) 3-2015-01787 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 12.10.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 2015-008558 15.04.2015 JP 
(71) Suntory Beverage & Food Limited (also known as Suntory 

Shokuhin International Kabushiki Kaisha)  (JP) 
3-1-1, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo, Japan 

(72) Kei NISHIKAWA (JP), Ayano YAMAGISHI  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                               1.1                  1.2               1.3                1.4                    1.5 
 
 

      
 
 

                      1.6                 1.7                 1.8               1.9                 1.10             1.11 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27025 
(21) 3-2015-01790 (28) 01 
(54) Hò (51) 09-03 

(22) 12.10.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty TNHH cà phê trà Phương Vy  (VN) 

432A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Thị Bích Lan (VN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                                     1.1                                   1.2 
 
 

  
 
 

                                                           1.3                            1.4 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27026 
(21) 3-2015-01796 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 13.10.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Minh   (VN) 

Số 1, ngách 299/15, đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Văn Minh (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

  
 

1.1 
 

  
 

1.2 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27027 
(21) 3-2015-01799 (28) 01 
(54) Hò (51) 09-03 

(22) 13.10.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty TNHH cà phê trà Phương Vy  (VN) 

432A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Thị Bích Lan (VN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                                   1.1                                           1.2 
 
 

  
 
 

                                                     1.3                                         1.4 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27028 
(21) 3-2015-01804 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 14.10.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty CP METRO Sài Gòn  (VN) 

35/21 TL 30, phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Văn Quang (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27029 
(21) 3-2015-01805 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 14.10.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty CP METRO Sài Gòn  (VN) 

35/21 TL 30, phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Văn Quang (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27030 
(21) 3-2015-01806 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 14.10.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty CP METRO Sài Gòn  (VN) 

35/21 TL 30, phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Văn Quang (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27031 
(21) 3-2015-01814 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 15.10.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Hộ kinh doanh chế biến nông sản thực phẩm Thu Dung  (VN) 

Xóm Đầm - Minh Hiệp, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 
(72) Đỗ Văn Cường (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt (GIAVIET CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27032 
(21) 3-2015-01815 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 15.10.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại xuất khẩu 

Đại Phát  (VN) 
ấp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 

(72) Mạch Văn Nhỉ (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                                   1.1                     1.2                      1.3 
 
 

  
 
 

                                                              1.4                      1.5 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27033 
(21) 3-2015-01817 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 16.10.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty TNHH thương mại Hằng Hải  (VN) 

Cụm công nghiệp xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội 
(72) Bùi Quang Tiệp (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

1.1 
 
 

 
 
 

1.2 

 
545 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27034 
(21) 3-2015-01818 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 16.10.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty TNHH thương mại Hằng Hải  (VN) 

Cụm công nghiệp xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội 
(72) Bùi Quang Tiệp (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                     1.1                                                                 1.2 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27035 
(21) 3-2015-01821 (28) 01 
(54) Khay đựng đồ trang trí (51) 11-01 

(22) 16.10.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 2015-008771 17.04.2015 JP 
(71) Crossfor Co., Ltd.  (JP) 

1-2-60 Asake, Kofu-city, Yamanashi, 400-0862, JAPAN 
(72) Hidetaka Dobashi (JP) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 

                             1.1                                            1.2                                        1.3 
 

    
 

                      1.4                             1.5                              1.6                               1.7 
 

   
 

                                     1.8                                       1.9                              1.10 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27036 
(21) 3-2015-01822 (28) 01 
(54) Khay đựng đồ trang trí (51) 11-01 

(22) 16.10.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 2015-008772 17.04.2015 JP 
(71) Crossfor Co., Ltd.  (JP) 

1-2-60 Asake, Kofu-city, Yamanashi, 400-0862, JAPAN 
(72) Hidetaka Dobashi (JP) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                       1.1                                   1.2                              1.3 
 
 

   
 
 

                                           1.4                                1.5                         1.6 
 
 

     
 

                    1.7                               1.8                                   1.9                           1.10 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27037 
(21) 3-2015-01823 (28) 01 
(54) Khay đựng đồ trang trí (51) 11-01 

(22) 16.10.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 2015-015397 10.07.2015 JP 
(71) Crossfor Co., Ltd.  (JP) 

1-2-60 Asake, Kofu-city, Yamanashi, 400-0862, JAPAN 
(72) Hidetaka Dobashi (JP) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                     1.1                                       1.2                              1.3 
 
 

   
 
 

                                                        1.4                                    1.5 
 
 

    
 
 

                                                           1.6                            1.7 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27038 
(21) 3-2015-01824 (28) 02 
(54) Thùng loa (51) 14-01 

(22) 16.10.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Nguyễn Đình Đệ  (VN) 

20/D75 cư xá Nguyễn Trung Trục, đường 3/2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Nguyễn Đình Đệ  (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

     
 
 

                                    1.1                                     1.2                                       1.3 
 
 

    
 
 

                                  1.4                                 1.5                                     1.6 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
551 

    
 
 

                            2.1                                             2.2                                          2.3 
 
 

   
 
 

                                 2.4                                  2.5                                    2.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27039 
(21) 3-2015-01829 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 16.10.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Tân Ngân  (VN) 

C9/3A1 Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Dương Thị Anh Đào (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 

                                          1.1                        1.2                  1.3              1.4 
 

  
 

                                                          1.5                               1.6 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27040 
(21) 3-2015-01830 (28) 01 
(54) Dụng cụ hút mũi dùng cho 

trẻ em 

(51) 24-02 

(22) 16.10.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Vinh Phát  (VN) 

Số 72, ngõ 318 đường La Thành, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Vi Thị Bích  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                                          1.1                                   1.2 
 

    
 
 

                                       1.3                                            1.4                          1.5       1.6 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27041 
(21) 3-2015-01833 (28) 01 
(54) Thiết bị khử độc thực phẩm (51) 23-04 

(22) 19.10.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Vĩ Long  (VN) 

83/4 B Quang Trung, phường 08, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Phan Thị Châu (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L (Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 
(55)  

 
 
 
 

   
 

1.1 
 

  
 

                                                        1.2                                      1.3 
 

   
 

                                                         1.4                                  1.5 
 

    
 

                                                           1.6                            1.7
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27042 
(21) 3-2015-01834 (28) 01 
(54) Hộp đựng đường (51) 09-01 

(22) 19.10.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn  (VN) 

Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 
(72) Lê Văn Tam (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                              1.1                   1.2                   1.3                    1.4                 1.5 
 
 

  
 
 

                                                               1.6                     1.7 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27043 
(21) 3-2015-01835 (28) 01 
(54) Bao gói đường (51) 09-05 

(22) 19.10.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn  (VN) 

Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 
(72) Lê Văn Tam (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 

 
 

1.1 
 

   
 

1.2 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27044 
(21) 3-2015-01837 (28) 01 
(54) Rổ (51) 09-04, 07-07 

(22) 19.10.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty cổ phần Đại Đồng Tiến  (VN) 

216 Tân Thành, phường 15, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Thị Huê (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  

 
 
 
 
 

  
 

1.1 
 

   
 

                                                      1.2                                    1.3 
 

     
 

                                                             1.4                                1.5 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27045 
(21) 3-2015-01838 (28) 01 
(54) Giá (51) 09-04 

(22) 19.10.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty cổ phần Đại Đồng Tiến  (VN) 

216 Tân Thành, phường 15, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Thị Huê (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

1.1 
 

  
 

                                                       1.2                                 1.3 
 

    
 

                                                          1.4                                  1.5 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27046 
(21) 3-2015-01839 (28) 01 
(54) Thùng rác (51) 09-09 

(22) 19.10.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty cổ phần Đại Đồng Tiến  (VN) 

216 Tân Thành, phường 15, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Thị Huê (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27047 
(21) 3-2015-01842 (28) 01 
(54) Hộp đựng bánh (51) 09-03 

(22) 19.10.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Nguyễn Hữu Sơn  (VN) 

Đội 3, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Hữu Sơn  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27048 
(21) 3-2015-01845 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 

(22) 19.10.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty cổ phần dược phẩm liên doanh USA  (VN) 

76D5, khu đô thị Đại Kim Định Công, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(72) Nguyễn Năng Mạnh  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27049 
(21) 3-2015-01850 (28) 01 
(54) Bao đựng gạo (51) 09-05 

(22) 19.10.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty TNHH thương mại vận tải Tân Châu Phát  (VN) 

TDP 8, phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 
(72) Đặng Ngọc Nhân (VN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27050 
(21) 3-2015-01851 (28) 01 
(54) Dụng cụ xông thuốc (51) 24-02 

(22) 19.10.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 30-2015-0025606 20.05.2015 KR 
(71) KOREA UNITED PHARM. INC.  (KR) 

25-23, Nojanggongdan-gil, Jeondong-myeon, Sejong-si, Republic of Korea 
(72) KANG, Won Ho  (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27051 
(21) 3-2015-01853 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 20.10.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Đặng Thành Quý  (VN) 

81 Hàng Bồ, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(72) Đặng Thành Quý  (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27052 
(21) 3-2015-01857 (28) 01 
(54) Tấm chắn phía sau của ô tô (51) 12-16 

(22) 20.10.2015 (43) 25.01.2016 
(30) A2015/00689 23.04.2015 ZA 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 Japan 
(72) Masayuki SUGIURA (JP), Hisataka TOKIZANE (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27053 
(21) 3-2015-01858 (28) 01 
(54) Bảng điều khiển của ô tô (51) 12-16 

(22) 20.10.2015 (43) 25.01.2016 
(30) A2015/00688 23.04.2015 ZA 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 Japan 
(72) Kosho MAEDA (JP), Masashi SAKURAI  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27054 
(21) 3-2015-01859 (28) 01 
(54) ¤ tô (51) 12-08 

(22) 20.10.2015 (43) 25.01.2016 
(30) A2015/00692 23.04.2015 ZA 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 Japan 
(72) Masayuki SUGIURA (JP), Naohiko SUZUKI (JP), Hisataka TOKIZANE (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 

                                                1.1                                               1.2 
 

   
 
 

                                                 1.3                                                1.4 
 
 

   
 
 

                                 1.5                         1.6                                   1.7 

 
567 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27055 
(21) 3-2015-01860 (28) 01 
(54) Bộ đèn phía trước của ô tô (51) 26-06 

(22) 20.10.2015 (43) 25.01.2016 
(30) A2015/00691 23.04.2015 ZA 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 Japan 
(72) Masayuki SUGIURA (JP), Naohiko SUZUKI (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27056 
(21) 3-2015-01861 (28) 01 
(54) Tấm chắn phía trước của « 

tô 

(51) 12-16 

(22) 20.10.2015 (43) 25.01.2016 
(30) A2015/00694 23.04.2015 ZA 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 Japan 
(72) Masayuki SUGIURA  (JP), Naohiko SUZUKI (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27057 
(21) 3-2015-01862 (28) 01 
(54) Bộ đèn phía sau của ô tô (51) 26-06 

(22) 20.10.2015 (43) 25.01.2016 
(30) A2015/00690 23.04.2015 ZA 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 Japan 
(72) Masayuki SUGIURA (JP), Hisataka TOKIZANE (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27058 
(21) 3-2015-01863 (28) 01 
(54) Hộp (51) 19-06 

(22) 20.10.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

1.1 
 

  
 

                                                     1.2                                       1.3 
 

       
 

                               1.4                                             1.5                             1.6               1.7 
 

 
 

1.8 

 
571 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27059 
(21) 3-2015-01864 (28) 01 
(54) Bình (51) 24-02 

(22) 20.10.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học dinh dưỡng ORGALIFE  (VN) 

Số 2, đường 11, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thiệu Quang (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27060 
(21) 3-2015-01866 (28) 01 
(54) Gạch lát nền (51) 25-01 

(22) 21.10.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty TNHH Nhã Thành  (VN) 

82 đường 198 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Châu Thanh Tùng (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27061 
(21) 3-2015-01885 (28) 01 
(54) Nhẫn (51) 11-01 

(22) 22.10.2015 (43) 25.01.2016 
(30) DM/086277 23.04.2015 WO 
(71) Bulgari S.p.A.  (IT) 

11 Lungotevere Marzio, 00186 Rome, Italy 
(72) Lucia Silvestri (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27062 
(21) 3-2015-01891 (28) 01 
(54) Vòng đeo tay (51) 11-01 

(22) 22.10.2015 (43) 25.01.2016 
(30) DM/086277 23.04.2015 WO 
(71) Bulgari S.p.A.  (IT) 

11 Lungotevere Marzio, 00186 Rome, Italy 
(72) Lucia Silvestri (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27063 
(21) 3-2015-01892 (28) 01 
(54) Hoa tai (51) 11-01 

(22) 22.10.2015 (43) 25.01.2016 
(30) DM/086277 23.04.2015 WO 
(71) Bulgari S.p.A.  (IT) 

11 Lungotevere Marzio, 00186 Rome, Italy 
(72) Lucia Silvestri (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27064 
(21) 3-2015-01902 (28) 01 
(54) Bảng (51) 19-06 

(22) 22.10.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27065 
(21) 3-2015-01909 (28) 01 
(54) Sọt (51) 09-04 

(22) 22.10.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty cổ phần Đại Đồng Tiến  (VN) 

216 Tân Thành, phường 15, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Thị Huê (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27066 
(21) 3-2015-01910 (28) 01 
(54) ¤ tô (51) 12-08 

(22) 23.10.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 2015-009447 27.04.2015 JP 
(71) Honda Motor Co., Ltd.   (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) Wataru Murakami (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27067 
(21) 3-2015-01913 (28) 01 
(54) ¤ tô (51) 12-08 

(22) 23.10.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 002689133 24.04.2015 EM 
(71) FERRARI S.p.A.  (IT) 

Via Emilia Est 1163, Modena, Italy 
(72) Flavio MANZONI (IT) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27068 
(21) 3-2015-01914 (28) 01 
(54) ¤ tô đồ chơi (51) 21-01 

(22) 23.10.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 002689141 24.04.2015 EM 
(71) FERRARI S.p.A.  (IT) 

Via Emilia Est 1163, Modena, Italy 
(72) Flavio MANZONI (IT) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27069 
(21) 3-2015-01917 (28) 01 
(54) Hộp bánh (51) 09-03 

(22) 23.10.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An 3 - Việt Nam  (VN) 

Khu A, khu công nghiệp Bỉm Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
(72) Trịnh Sỹ (VN) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27070 
(21) 3-2015-01923 (28) 01 
(54) Dụng cụ chăm sóc răng 

miệng 

(51) 04-02 

(22) 27.10.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 29/528,250 27.05.2015 US 
(71) Colgate-Palmolive Company  (US) 

300 Park Avenue, New York, NY 10022, United States of America 
(72) Wen Jin Xi  (CN), Guang Sheng Guo  (CN), Fan Gang Xie (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27071 
(21) 3-2015-01925 (28) 01 
(54) Xe điện (51) 12-11 

(22) 28.10.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty TNHH sản xuất, lắp ráp Tuấn Nghĩa  (VN) 

Số 18, Trần Quang Diệu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Phan Văn Minh (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27072 
(21) 3-2015-01930 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 28.10.2015 (43) 25.01.2016 
(71) HONG KONG ZUNG SEON PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY 

LIMITED  (HK) 
811, Tsimshatsui Centre, East Wing, 66 Mody Road, Tsimshatsui East Kowloon, Hong 
Kong 

(72) Huỳnh Vĩnh Hùng (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27073 
(21) 3-2015-01931 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 28.10.2015 (43) 25.01.2016 
(71) HONG KONG ZUNG SEON PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY 

LIMITED  (HK) 
811, Tsimshatsui Centre, East Wing, 66 Mody Road, Tsimshatsui East Kowloon, 
Hong Kong 

(72) Huỳnh Vĩnh Hùng (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27074 
(21) 3-2015-01933 (28) 03 
(54) Hộp đựng lọ kem (51) 09-03 

(22) 29.10.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Lâm Phương Bình  (VN) 

18 đường số 7, khu dân cư ấp 5 Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Lâm Phương Bình  (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27075 
(21) 3-2015-01934 (28) 01 
(54) Thiết bị đo chỉ tiêu chất 

lượng nước 

(51) 10-04 

(22) 29.10.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty cổ phần tư vấn - nghiên cứu và ứng dụng công nghệ 

NANO  (VN) 
12 Nguyễn Quang Bích, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Đức Lộc (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                1.1                                                             1.2 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27105 
(21) 3-2015-02013 (28) 01 
(54) Bao gói sản phẩm (51) 09-05 

(22) 11.11.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đại Long  (VN) 

Thôn Minh Long, xã Xích Thổ, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 
(72) Bùi Văn Quỳnh (VN) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                            1.1                                                                   1.2 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27106 
(21) 3-2015-02014 (28) 01 
(54) Chân sen (51) 23-02 

(22) 11.11.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Đỗ Văn Quân  (VN) 

Xóm 15, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 
(72) Đỗ Văn Quân  (VN) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                           1.1                               1.2                            1.3                         1.4 
 
 

    
 
 

                 1.5                           1.6                             1.7                                     1.8 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27107 
(21) 3-2015-02015 (28) 01 
(54) Bao gói cà phê (51) 09-05 

(22) 11.11.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Hộ kinh doanh Thái Nguyên - ¸ Đông  (VN) 

Số 74 đường Võ Văn Truyện, khu phố 1, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 
(72) Đặng Vũ Minh Bằng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

    
 
 

                          1.1                                                                1.2 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27108 
(21) 3-2015-02016 (28) 01 
(54) Bao gói trà (51) 09-05 

(22) 11.11.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Hộ kinh doanh Thái Nguyên - ¸ Đông   (VN) 

Số 74 đường Võ Văn Truyện, khu phố 1, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 
(72) Đặng Vũ Minh Bằng  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                1.1                                                              1.2 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27109 
(21) 3-2015-02022 (28) 01 
(54) Hộp bánh (51) 09-03 

(22) 12.11.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 30-2015-0049146 25.09.2015 KR 
(71) ORION CORPORATION  (KR) 

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) Hwa-Kyoung LEE (KR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 

   
 

1.1 
 

   
 

                                                   1.2                                            1.3 
 

  
 

                                                    1.4                                         1.5 
 

   
 

                                                            1.6                       1.7 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27110 
(21) 3-2015-02023 (28) 01 
(54) Hộp bánh (51) 09-03 

(22) 12.11.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 30-2015-0049145 25.09.2015 KR 
(71) ORION CORPORATION  (KR) 

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) Hwa-Kyoung LEE (KR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 

   
 

1.1 
 

   
 

                                                1.2                                                1.3 
 

  
 

                                                   1.4                                           1.5 
 

   
 

                                                            1.6                         1.7 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27111 
(21) 3-2015-02024 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 12.11.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 30-2015-0049148 25.09.2015 KR 
(71) ORION CORPORATION  (KR) 

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) Hwa-Kyoung LEE (KR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO.,  LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 

                                        1.1                             1.2                                1.3 
 

    
 

                            1.4          1.5                        1.6                              1.7 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27112 
(21) 3-2015-02029 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 12.11.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 30-2015-0049149 25.09.2015 KR 
(71) ORION CORPORATION  (KR) 

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) Hwa-Kyoung LEE (KR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO.,  LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 

                                    1.1                                 1.2                                   1.3 
 

    
 

                         1.4             1.5                        1.6                                    1.7 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27113 
(21) 3-2015-02030 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 12.11.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 30-2015-0049147 25.09.2015 KR 
(71) ORION CORPORATION  (KR) 

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) Hwa-Kyoung LEE (KR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                                      1.1                    1.2                    1.3               1.4        1.5 
 
 

  
 
 

                                                            1.6                          1.7 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27114 
(21) 3-2015-02033 (28) 02 
(54) Bao gói bánh quy (51) 09-05 

(22) 12.11.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Nguyễn Hữu Sơn  (VN) 

Đội 3, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Hữu Sơn  (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST & I.P 

CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

    
 
 

                              1.1                                                                 1.2 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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                         2.1                                                                      2.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27115 
(21) 3-2015-02034 (28) 01 
(54) Bao gói bánh quy (51) 09-05 

(22) 12.11.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Nguyễn Hữu Sơn  (VN) 

Đội 3, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 
(72) Nhuyễn Hữu Sơn  (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST & I.P 

CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                          1.1                                                               1.2 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27116 
(21) 3-2015-02035 (28) 01 
(54) Bao gói bánh quy (51) 09-05 

(22) 12.11.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Nguyễn Hữu Sơn  (VN) 

Đội 3, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Hữu Sơn  (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST & I.P 

CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                         1.1                                                                 1.2 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27117 
(21) 3-2015-02036 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 12.11.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhất Nhất  (VN) 

Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Đức Lộc (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27118 
(21) 3-2015-02037 (28) 01 
(54) Hộp đựng thực phẩm chức 

năng 

(51) 09-03 

(22) 12.11.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhất Nhất  (VN) 

Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Đức Lộc (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                   1.1                                                            1.2 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27119 
(21) 3-2015-02038 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 12.11.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài Gòn  (VN) 

930 đường Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Bùi Quang Lộc (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 

                                      1.1                        1.2                   1.3                  1.4 
 

  
 

                                                                1.5                      1.6 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27120 
(21) 3-2015-02039 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 12.11.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài Gòn  (VN) 

930 đường Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Bùi Quang Lộc (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 

    
 
 

                                                    1.1                      1.2                    1.3 
 
 

   
 
 

                                                               1.4                   1.5 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27121 
(21) 3-2015-02040 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 12.11.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài Gòn  (VN) 

930 đường Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Bùi Quang Lộc (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                            1.1                                 1.2                            1.3 
 
 

  
 
 

                                                           1.4                             1.5 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27122 
(21) 3-2015-02041 (28) 01 
(54) Giá giữ giấy nhắc việc (51) 19-02 

(22) 13.11.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Kudos Finder Trading Co., Ltd.  (TW) 

10F., No. 811, Sec. 5, Chung Hsiao E. Rd., Taipei, Taiwan 
(72) David C.T. Jour (TW) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

     
 
 

                                     1.1                             1.2                                  1.3 
 
 

    
 
 

                          1.4                                1.5                          1.6                              1.7 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27123 
(21) 3-2015-02047 (28) 01 
(54) Van điều áp (51) 23-01 

(22) 13.11.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Hoàng Văn Long  (VN) 

297 Phố Mới, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng 
(72) Hoàng văn Long  (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT (LEADCONSULT) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 

                                1.1                                              1.2                                     1.3 
 

     
 

                                                     1.4                                          1.5 
 

  
 

                                                        1.6                                1.7 

 
639 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27124 
(21) 3-2015-02051 (28) 01 
(54) Hò (51) 09-01, 09-03 

(22) 04.08.2014 (43) 25.01.2016 
(30) 002397851-0001 04.02.2014 EM 

002397851-0002 04.02.2014 EM 
002397851-0003 04.02.2014 EM 

(71) ERCA  (FR) 
ZI de Courtaboeuf, 91940 Les Ulis, France 

(72) Michel KERVAZO (FR), Tim COOPER (FR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                  1.1                                      1.2                                     1.3 
 
 

  
 
 

                                                        1.4                                  1.5 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27125 
(21) 3-2015-02055 (28) 01 
(54) Vòi nước (51) 23-01 

(22) 16.11.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 2015-012333 03.06.2015 JP 
(71) LIXIL Corporation  (JP) 

2-1-1 Ojima, Koto-ku, Tokyo, Japan 
(72) Yoshihiko ANDO  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 

    
 
 

                              1.1                                        1.2                                        1.3 
 
 

    
 
 

                                            1.4                  1.5                 1.6               1.7 

 
641 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27126 
(21) 3-2015-02056 (28) 02 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 16.11.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty cổ phần quốc tế Massco  (VN) 

Phòng 808, tầng 8, tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, phuờng Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Mạnh Cường  (VN) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 
1 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27127 
(21) 3-2015-02060 (28) 01 
(54) Mặt nạ chống ngáy (51) 24-04, 24-02 

(22) 16.11.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 30-2015-0024938 15.05.2015 KR 
(71) CHOI, Chung Sik  (KR) 

101-2006(Daerim APT), 122, Ichon-ro 2ga-gil, Yongsan-gu, Seoul, Korea 
(72) CHOI, Chung Sik  (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                               1.1                                           1.2                                   1.3  
 
 

    
 
 

                    1.4                                1.5                               1.6                                 1.7 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27128 
(21) 3-2015-02064 (28) 01 
(54) Giày (51) 02-04 

(22) 16.11.2015 (43) 25.01.2016 
(71) NIKE Innovate C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon, 97005-6453, United States of America 
(72) Ben S. YUN  (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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                                                    1.2                                       1.3 
 

     
 

                                             1.4               1.5                1.6                 1.7 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27129 
(21) 3-2015-02065 (28) 01 
(54) Giày (51) 02-04 

(22) 16.11.2015 (43) 25.01.2016 
(71) NIKE Innovate C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon, 97005-6453, United States of America 
(72) David Jonathan CIN (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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                                                     1.2                                      1.3 
 

     
 

                                            1.4              1.5                1.6                 1.7 

 
645 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27130 
(21) 3-2015-02066 (28) 01 
(54) Lọ đựng (51) 09-01 

(22) 16.11.2015 (43) 25.01.2016 
(71) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) PARK, Jin Won (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                                    1.1                        1.2                       1.3                    1.4 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27131 
(21) 3-2015-02072 (28) 01 
(54) Giá chở hàng dùng cho xe 

đạp và xe máy 

(51) 12-16 

(22) 17.11.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 002706135 22.05.2015 EM 
(71) PIAGGIO & C. S.p.A.  (IT) 

Viale Rinaldo Piaggio, 25 - 56025 Pontedera (Pisa - Italy) 
(72) LAMBRI Marco (IT), DI GREGORIO Marco (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

1.1 
 

  
 

                                                   1.2                                           1.3 
 

   
 

                                                 1.4                                           1.5 
 

    
 

                                                             1.6                      1.7 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27132 
(21) 3-2015-02074 (28) 01 
(54) Can (51) 09-02 

(22) 17.11.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân  (VN) 

298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Bá Lâm (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                                       1.1                             1.2                        1.3            1.4 
 
 

  
 
 

                                                          1.5                               1.6 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27133 
(21) 3-2015-02075 (28) 01 
(54) Can (51) 09-02 

(22) 17.11.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân  (VN) 

298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Bá Lâm (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                             1.1                                         1.2                            1.3                  1.4 
 
 

  
 
 

                                                       1.5                                   1.6 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27134 
(21) 3-2015-02079 (28) 03 
(54) Hộp đựng lọ kem (51) 09-03 

(22) 18.11.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Lâm Phương Bình  (VN) 

18 đường số 7, khu dân cư ấp 5 Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Lâm Phương Bình  (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

    
 
 

                             1.1                                                                1.2 
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(11) 27135 
(21) 3-2015-02081 (28) 02 
(54) Chi tiết kẹp (51) 08-08 

(22) 19.11.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty TNHH cơ khí Phú Vinh  (VN) 

Số 6, đường Song Hành, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Nguyễn Phú Vinh (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 

     
 

                                1.1                   1.2                       1.3                        1.4 
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(11) 27136 
(21) 3-2015-02082 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 19.11.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Tổng công ty thương mại Sài Gòn - trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên  (VN) 
275B Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Lê Minh Trang (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                    1.1                     1.2                       1.3                         1.4 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27137 
(21) 3-2015-02083 (28) 01 
(54) Bể câu cá (51) 21-03 

(22) 19.11.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty TNHH sản xuất đồ chơi Mạnh Dung  (VN) 

1333/18 Nguyễn Duy Trinh, khu phố Phước Lai, phường Long Trường, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(72) Trần Tuấn Mạnh (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                               1.1                                         1.2                                         1.3 
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(11) 27138 
(21) 3-2015-02084 (28) 01 
(54) Bể câu cá (51) 21-03 

(22) 19.11.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty TNHH sản xuất đồ chơi Mạnh Dung  (VN) 

1333/18 Nguyễn Duy Trinh, khu phố Phước Lai, phường Long Trường, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(72) Trần Tuấn Mạnh (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 

                          1.1                                               1.2                                          1.3 
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(11) 27139 
(21) 3-2015-02086 (28) 01 
(54) Bao gói sản phẩm (51) 09-05 

(22) 19.11.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty cổ phần đầu tư phát triển ngô Việt Nam  (VN) 

Số 231 phố Nguyễn Thái Học, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội  
(72) Trần Thẩm Tuấn (VN) 
(74) Công ty TNHH MASTERBRAND (MASTERBRAND) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                            1.1                                                          1.2 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27140 
(21) 3-2015-02087 (28) 01 
(54) Bao gói sản phẩm (51) 09-05 

(22) 19.11.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty cổ phần đầu tư phát triển ngô Việt Nam  (VN) 

Số 231 phố Nguyễn Thái Học, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội  
(72) Trần Thẩm Tuấn (VN) 
(74) Công ty TNHH MASTERBRAND (MASTERBRAND) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                               1.1                                                              1.2 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27141 
(21) 3-2015-02093 (28) 01 
(54) Lọ đựng thực phẩm (51) 09-01, 09-03 

(22) 19.11.2015 (43) 25.01.2016 
(30) 30-2015-0025336 19.05.2015 KR 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  (KR) 

(Ssangnim-dong) 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 04560 Republic of Korea 
(72) KIM, Jung Woo (KR), KIM, Yul Joong (KR), SON, Seol Hee (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 

                                   1.1                                   1.2                                   1.3 
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(11) 27142 
(21) 3-2015-02113 (28) 01 
(54) Trạm bIến áp (51) 13-02 

(22) 20.11.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và dịch vụ Điện Việt  (VN) 

Số 6, ngõ 226, đường Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

(72) Bùi Quang Thinh (VN) 
(55)  

 
 
 
 

       
 
 

                    1.1                         1.2                            1.3                        1.4                   1.5 
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(11) 27143 
(21) 3-2015-02120 (28) 02 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 23.11.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty TNHH SO LA Thiên  (VN) 

68 Vĩnh Hội, phường 04, quận 04, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Hoàng Lâm (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                                          1.1            1.2             1.3             1.4            1.5 
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(11) 27144 
(21) 3-2015-02122 (28) 01 
(54) Thẻ tín dụng (51) 19-08 

(22) 23.11.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín  (VN) 

Lầu 8, số 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Hữu Phúc (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA PHAM LAW CO.,LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

  
 
 

1.1 
 
 

   
 
 

                                               1.2                                                      1.3 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27145 
(21) 3-2015-02123 (28) 01 
(54) Thẻ ghi nợ (51) 19-08 

(22) 23.11.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín  (VN) 

Lầu 8, số 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Hữu Phúc (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA PHAM LAW CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

  
 
 

1.1 
 
 

   
 
 

                                                   1.2                                               1.3 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27146 
(21) 3-2015-02145 (28) 01 
(54) Đèn (51) 26-05 

(22) 26.11.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang  (VN) 

121-123-125 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Vương Quan Trường (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L (Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                                                     1.1                        1.2       1.3      1.4      1.5 
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(11) 27147 
(21) 3-2015-02160 (28) 01 
(54) Hộp giấy (51) 09-03 

(22) 26.11.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty TNHH sản xuất - thương mại dịch vụ Bảo Minh  (VN) 

Số 53 Thủ Khoa Huân, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  
(72) Nguyễn Văn Minh (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                   1.1                                                     1.2 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27148 
(21) 3-2015-02161 (28) 01 
(54) Hộp giấy (51) 09-03 

(22) 26.11.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty TNHH sản xuất - thương mại dịch vụ Bảo Minh  (VN) 

Số 53 Thủ Khoa Huân, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 
(72) Nguyễn Văn Minh (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                               1.1                                                              1.2 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27149 
(21) 3-2015-02177 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 30.11.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Union  (VN) 

261/4 Lê Văn Khương, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lai Vĩ Hùng (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                            1.1                                                                  1.2 
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công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

(11) 27150 
(21) 3-2015-02178 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 30.11.2015 (43) 25.01.2016 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Union  (VN) 

261/4 Lê Văn Khương, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lai Vĩ Hùng (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                        1.1                                                                       1.2 
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Phần iV 
 

Đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
 

 
(210) 4-2014-19720 (220) 21.08.2014 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.8; 26.4.2 
(731) Công ty cổ phần 

GOLDSUNVINA  (VN) 
Khu công nghiệp Thuận Thành 3, xã 
Thanh Khương, huyện Thuận Thành, 
tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ (giường, tủ, giá, kệ), mành gỗ và sản phẩm (chưa xếp vào các nhóm 
khác) bằng gỗ: móc cho giá mắc quần áo, chạn đựng thức ăn.  

 

Nhóm 35: Mua bán nội thất: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ và đồ dùng nội thất tương tự; 
mành gỗ, các loại cửa chớp lật gỗ.  

 

(210) 4-2014-22053 (220) 18.09.2014 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Đan Chiêu  (VN) 
2/35 khu phố 5, phường Hố Nai, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 28: Hàng thủ công mỹ nghệ được đan hoặc móc từ len sợi: móc chìa khóa len, búp 
bê len, con thú len.  

 
 

(210) 4-2014-24712 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.9.1; A1.1.10; A1.1.5; 1.15.15; 

26.13.1; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại đầu 

tư và phát triển công nghệ 
Thăng Long Thanh Hoá  (VN) 
Thôn 7, xã Quảng Thái, huyện Quảng 
Xương, tỉnh Thanh Hoá 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai bao gồm: nước khoáng đóng chai và nước tinh 
khiết đóng chai. 
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(210) 4-2014-25637 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần phân bón Hà 

Lan  (VN) 
30/5/3A3 Nguyễn Văn Quá, tổ 19, khu 
phố 3, phường Đông Hưng Thuận, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2014-25638 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần  phân bón Hà 

Lan  (VN) 
30/5/3A3 Nguyễn Văn Quá, tổ 19, khu 
phố 3, phường Đông Hưng Thuận, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2014-25639 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần  phân bón Hà 

Lan  (VN) 
30/5/3A3 Nguyễn Văn Quá, tổ 19, khu 
phố 3, phường Đông Hưng Thuận, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-25879 (220) 27.10.2014 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.5.1; 26.3.1; A26.3.5 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

công nghệ Sài Gòn  (VN) 
103-105 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
674 

(511)   Nhóm 16: Giấy; vở (tập); phong bì; giấy thấm; giấy (dùng để in nhãn và làm bao bì); túi 
làm bằng giấy. 

 
Nhóm 35: Mua bán lương thực (gạo, bột mì, ngô, khoai, sắn), thực phẩm đã chế biến, thực 
phẩm tươi sống, rượu, bia, nước giải khát, nông lâm sản dạng nguyên liệu, thuốc lá, sợi 
thuốc lá, giấy, vở (tập), phong bì, giấy thấm, giấy (dùng để in nhãn và làm bao bì), túi làm 
bằng giấy, bìa các-tông, văn phòng phẩm, xà phòng, dầu gội đầu, chất tẩy rửa, sản phẩm 
nhựa, sản phẩm điện gia dụng (bóng đèn, dây điện, công tắc điện, nồi cơm điện, ấm đun 
nước, bàn là, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt), sản phẩm 
điện máy (ti vi, âm-li, đài, máy vi tính và phụ kiện máy vi tính, đầu máy DVD-VCD, máy 
tính, điện thoại bàn, điện thoại di động), nữ trang, sắt, thép, kim loại và quặng kim loại; 
đại lý ký gửi hàng hóa: lương thực (gạo, bột mì, ngô, khoai, sắn), thực phẩm đã chế biến, 
thực phẩm tươi sống, rượu, bia, nước giải khát, nông lâm sản dạng nguyên liệu, thuốc lá, 
sợi thuốc lá, giấy, vở (tập), phong bì, giấy thấm, giấy (dùng để in nhãn và làm bao bì), túi 
làm bằng giấy, bìa các-tông, văn phòng phẩm, xà phòng, dầu gội đầu, chất tẩy rửa, sản 
phẩm nhựa, sản phẩm điện gia dụng (bóng đèn, dây điện, công tắc điện, nồi cơm điện, ấm 
đun nước, bàn là, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt); sản 
phẩm điện máy (ti vi, âm-li, đài, máy vi tính và phụ kiện máy vi tính, đầu máy DVD-
VCD, máy tính, điện thoại bàn, điện thoại di động), nữ trang, sắt, thép, kim loại và quặng 
kim loại; quảng cáo để bán hàng; tiếp thị để bán hàng; tổ chức hội chợ, triển lãm để giới 
thiệu sản phẩm; điều hành tổ chức đấu giá (bất động sản và quyền sử dụng đất). 

 
Nhóm 36: Kinh doanh (mua bán) bất động sản; môi giới bất động sản; mua bán, cho thuê 
nhà, văn phòng, ki-ốt (quầy hàng trong trung tâm thương mại); dịch vụ khai thuê hải quan 
(logistic). 

 
Nhóm 39: Du lịch lữ hành trong và ngoài nước; điều hành các chuyến đi du lịch (tour); 
vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; đóng gói hàng hóa; dịch vụ lưu giữ hàng 
hóa; cho thuê kho chứa hàng. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  

 
Nhóm 41: Tổ chức sự kiện văn hóa. 

 
Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán ăn nhanh; dịch vụ ăn uống 
lưu động; dịch vụ cung cấp thức ăn từ nhà hàng. 

 

 
(210) 4-2014-28810 (220) 24.11.2014 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.5.1; A1.1.10; 26.4.3 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại xuất nhập khẩu 
Goonsan   (VN) 
Đội 5, xã Phương Đình, huyện Đan 
Phượng, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 06: Két sắt an toàn; tủ hồ sơ bằng kim loại.  
 

Nhóm 20: Tủ quần áo bằng kim loại. 
 
 

(210) 4-2014-31357 (220) 17.12.2014 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh lục bảo, xanh lam sẫm 

(540) 

 

(731) Viện sinh thái và môi trường  
(VN) 
C12A khu Hồ Ba Mẫu, phường Trung 
Phụng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. 
 

Nhóm 42: Hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ: nghiên cứu và triển khai các 
dự án khoa học về sinh thái, môi trường; nghiên cứu, dự báo, xử lý, khắc phục sự cố môi 
trường và phục hồi các hệ sinh thái, công nghệ môi trường; nghiên cứu, xây dựng quy 
hoạch môi trường để sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ các hệ sinh thái, đa 
dạng sinh học; nghiên cứu và triển khai các hoạt động khoa học trong lĩnh vực chăm sóc 
sức khỏe cộng đồng, phòng chống HIV/AIDS; tư vấn thiết kế các công trình sử lý nước 
sạch, nước thải, chất thải rắn và các lĩnh vực liên quan đến môi trường, công nghệ môi 
trường, đánh giá tác động, hiện trạng môi trường; thông tin, tư vấn, chuyển giao công 
nghệ; thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ thông qua hợp tác trong nước và quốc 
tế.  

 
 

(210) 4-2015-00015 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Lan  (VN) 
Số 7 ngách 97/33 phố Nghĩa Dũng, 
phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ dùng trong gia đình (không làm bằng kim loại quý) cụ thể là bộ bát bằng 

thủy tinh; pha lê (đồ chứa đựng bằng thủy tinh); các tác phẩm nghệ thuật làm bằng pha lê; 
bức tượng nhỏ bằng thủy tinh, pha lê; đồ bằng thủy tinh, pha lê dùng cho mục đích gia 
dụng. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu đồ dùng trong gia đình (không làm bằng kim 
loại quý) cụ thể là bộ bát bằng thủy tinh, pha lê (đồ chứa đựng bằng thủy tinh), các tác 
phẩm nghệ thuật làm bằng thủy tinh, pha lê, đồ bằng thủy tinh, pha lê dung cho mục đích 
gia dụng như: bát, đĩa, cốc, lọ, bộ ấm chén, bình đựng rượu, kỷ niệm chương, đồ lưu 
niệm; dịch vụ trưng bày, giới thiệu sản phẩm với mục đích quảng cáo, thương mại. 
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(210) 4-2015-00512 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 18.3.23; 18.3.21 
(591) Vàng, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần du lịch Nam 

Thái Bình Dương   (VN) 
81C Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến đi trên biển; sắp xếp các chuyến du lịch; cho thuê tàu 
thuyền; vận tải bằng tàu thuyền; vận tải bằng du thuyền.  

 

 
(210) 4-2015-01337 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.3.1; A1.3.20; 4.5.1; A5.5.21 
(731) NUTRI TASTE SDN. BHD.  (MY) 

Lot 677, Jalan Jeram, 84000 Muar, Johor 
- Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Ruốc thịt; thịt; trứng cá đã qua chế biến; gia cầm, không còn sống; thịt được 
bảo quản; tôm, không còn sống. 

 
Nhóm 30: Bánh có nhân; gia vị; thức ăn nhanh trên cơ sở gạo; bánh bao nhân nho; bánh 
tạc (bánh ngọt); bánh nhân thịt. 

 

 
(210) 4-2015-01815 (220) 22.01.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Lưu Đình Thắng   (VN) 

Số 6, ngách 8/11/36/59 đường Lê Quang 
Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-02652 (220) 30.01.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Tống Minh Đức  (VN) 
Thôn Tống Xá, xã Yên Cường, huyện ý 
Yên, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị sưởi ấm, chạy điện; thiết bị thu hồi nhiệt; thiết bị và máy làm lạnh.  

 

 
(210) 4-2015-03111 (220) 04.02.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 4.3.5; 1.7.1; 1.11.12 
(591) Đỏ, hồng, đen, trắng, xanh dương, xanh 

lá cây, xám, vàng 
(731) Công ty TNHH sản xuất Hồng 

Phát  (VN) 
331/7/33 Phan Huy ích, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Bạc đạn (vòng bi) dùng cho xe cộ; bố thắng; nhông; sên; dĩa; kèn xe (còi xe).  
 

 
(210) 4-2015-04654 (220) 04.03.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.1.8; A2.1.16; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH giải trí và thể 
thao 247  (VN) 
Lầu 3, Cao ốc Văn Oanh, 54 Phan Đăng 
Lưu, phường 5, quận Phú Nhuận, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo. 
 

Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi đấu thể thao, cung cấp tiện nghi thể thao. 
 

 
(210) 4-2015-05431 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) YOSHINO GYPSUM CO., LTD.  (JP) 

Shin-Tokyo Bldg., 3-1, Marunouchi 3-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005 
Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 19: Vữa (để trát hoặc trang trí tường); thạch cao đã được nung thành vôi; vữa làm 
từ thạch cao; tấm thạch cao; tấm ốp tường làm từ thạch cao; ma tít làm từ thạch cao dùng 
để trét vào các mối nối (vật liệu xây dựng phi kim loại thuộc nhóm này); tấm thạch cao 
cốt sợi thủy tinh; tấm xi măng; tấm ốp trần bằng thạch cao; vật liệu xây dựng không làm 
bằng kim loại; tấm ốp trần làm bằng bông khoáng (bông khoáng từ đá) dùng để cách âm; 
tấm ốp trần làm bằng len đá dùng để cách âm; ma tít dùng cho mối nối làm bằng vật liệu 
vô cơ (vật liệu xây dựng phi kim loại thuộc nhóm này). 

 

 
(210) 4-2015-05567 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) RITCHY GROUP LIMITED  (HK) 

21B Kwong Fat Hong Building, No. 1 
Rumsey Street, Sheung Wan, Hong 
Kong 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, 
nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ 
sâu và chất diệt ký sinh trùng); nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô; phân bón; hợp 
chất dập lửa; chế phẩm dùng để tôi/ram và hàn kim loại; chế phẩm hóa học để bảo quản 
thực phẩm; chất để thuộc da; chất dính dùng trong công nghiệp.  

 

Nhóm 03: Hương liệu [tinh dầu]; tinh dầu ete; dầu ete; chế phẩm dạng xịt làm thơm mát 
hơi thở; chất thơm; chế phẩm làm thơm không khí; hương liệu (tinh dầu) cho thuốc lá.  

 

Nhóm 30: Hương liệu, không phải tinh dầu, cho thuốc lá. 
 

Nhóm 34: Thuốc lá điện tử; thiết bị hút thuốc điện tử; bộ đồ hút thuốc điện tử; thuốc lá 
điện tử dùng một lần; ống hương liệu và ống hương liệu có thể đổ đầy lại cho thiết bị hút 
thuốc điện tử và thuốc lá điện tử; ống phun (atomizer) cho thuốc lá điện tử; thiết bị kết 
hợp bởi ống phun và ống hương liệu (cartomizer) cho thuốc lá điện tử; chất lỏng cho thiết 
bị hút thuốc điện tử; chất lỏng cho thuốc hút không chứa chất thuốc lá; nước ép cho thuốc 
lá điện tử; cỏ để hút; đầu lọc cho thuốc lá; thuốc lá đã xử lý; thuốc lá chưa xử lý; thuốc lá 
điếu; xì gà; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; thuốc lá điếu chứa chất thay thế lá thuốc lá, không 
dùng cho mục đích y tế; chất thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); đót thuốc 
lá điếu; hộp thuốc lá điếu; đầu tẩu dùng cho đót hút thuốc lá; thuốc lá nhai; đầu ngậm 
điếu thuốc lá điếu; túi đựng thuốc lá; hộp diêm; tẩu thuốc lá; hộp thuốc lá điện tử; hương 
liệu cho thiết bị hút thuốc điện tử và thuốc lá điện tử; tinh dầu hương liệu cho thiết bị hút 
thuốc điện tử và thuốc lá điện tử.  

 

 
(210) 4-2015-05568 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) RITCHY GROUP LIMITED    (HK) 

21B Kwong Fat Hong Building, No. 1 
Rumsey Street, Sheung Wan, Hong 
Kong 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 03: Hương liệu [tinh dầu]; tinh dầu ete; dầu ete; chế phẩm dạng xịt làm thơm mát 
hơi thở; chất thơm; chế phẩm làm thơm không khí; hương liệu (tinh dầu) cho thuốc lá.   

 
Nhóm 09: Tín hiệu bằng đèn neon; đồng hồ đo khí (dụng cụ đo đạc); mạch tích hợp; thiết 
bị điều chỉnh nhiệt; cầu dao điện; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác (vật nối 
điện); cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; bộ dò khói; bộ cảm biến khói; thiết bị 
sạc cho pin điện; pin điện; pin cho thuốc lá điện tử.  

 
Nhóm 30: Hương liệu, không phải tinh dầu, cho thuốc lá. 

 
Nhóm 34: Thuốc lá điện tử; thiết bị hút thuốc điện tử; bộ đồ hút thuốc điện tử; thuốc lá 
điện tử dùng một lần; ống hương liệu và ống hương liệu có thể đổ đầy lại cho thiết bị hút 
thuốc điện tử và thuốc lá điện tử; ống phun (atomizer) cho thuốc lá điện tử; thiết bị kết 
hợp bởi ống phun và ống hương liệu (cartomizer) cho thuốc lá điện tử; chất lỏng cho thiết 
bị hút thuốc điện tử; chất lỏng cho thuốc hút không chứa chất thuốc lá; nước ép cho thuốc 
lá điện tử; cỏ để hút; đầu lọc cho thuốc lá; thuốc lá đã xử lý; thuốc lá chưa xử lý; thuốc lá 
điếu; xì gà; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; thuốc lá điếu chứa chất thay thế lá thuốc lá, không 
dùng cho mục đích y tế; chất thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); đót thuốc 
lá điếu; hộp thuốc lá điếu; đầu tẩu dùng cho đót hút thuốc lá; thuốc lá nhai; đầu ngậm 
điếu thuốc lá điếu; túi đựng thuốc lá; hộp diêm; tẩu thuốc lá; hộp thuốc lá điện tử; hương 
liệu cho thiết bị hút thuốc điện tử và thuốc lá điện tử; tinh dầu hương liệu cho thiết bị hút 
thuốc điện tử và thuốc lá điện tử.  

 

 
(210) 4-2015-05757 (220) 17.03.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần EULAB 
HOLDING   (VN) 
Tầng 16, 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.   
 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, dụng cụ y tế.  
 

 
(210) 4-2015-06129 (220) 19.03.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH AJA Việt Nam  
(VN) 
Số 5, hẻm 640/41/27 Nguyễn Văn Cừ, tổ 
13, phường Gia Thụy, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Than hoạt tính; nano bạc; nano đồng; nano sắt; nano kẽm; chất kích thích sinh 
trưởng cây trồng. 
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Nhóm 03: Xà phòng; kem đánh răng; sữa tắm; dầu gội đầu; kem dưỡng da. 
 

Nhóm 05: Chất sát trùng; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ; thuốc trừ sâu; chế phẩm khử 
trùng ao nuôi; chế phẩm khử mùi không khí (môi trường chăn nuôi). 

 

Nhóm 25: Hàng dệt may; tất; quần áo; găng tay. 
 

 
(210) 4-2015-06518 (220) 24.03.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng Phú Mỹ  (VN) 
28-30 Lam Sơn, phường 06, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư xây dựng. 
 

 
(210) 4-2015-06910 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; A26.11.9; A26.11.13; 14.3.21 
(591) Trắng, đỏ, đen 
(731) Trần Phong Hoàng  (VN) 

Căn hộ số 902, tầng 9/12, nhà chung cư 
CT3 khu ĐTM Yên Hoà, phường Yên 
Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho động vật; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; 
cám; thực phẩm cho động vật; chế phẩm vỗ béo động vật. 

 

 
(210) 4-2015-07599 (220) 03.04.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.15; A5.3.13; 4.3.3 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tổng hợp 
Nguyên Giáp  (VN) 
Số 37, ngõ 335, đường An Dương 
Vương, phường Phú Thượng, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: ấm điện. 
 

Nhóm 20: Bàn trà gỗ. 
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Nhóm 21: ấm thủy tinh; chén thủy tinh; dụng cụ trà đạo bằng thủy tinh; ấm sứ; chén sứ; 
dụng cụ trà đạo bằng sứ ; ấm tử sa; chén tử sa; dụng cụ trà đạo bằng tử sa; dụng cụ pha trà 
bằng gỗ gồm: bình đựng trà bằng gỗ, nhíp gỗ, muỗng múc trà, hợp trà, thông trà; khay trà 
gỗ. 

 
Nhóm 30: Chè/trà khô; bột trà xanh. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 

 

 
(210) 4-2015-07921 (220) 07.04.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.9 
(731) MIH PAYU.B.V.   (NL) 

Taurusavenue 105, 2132 LS, Hoofddorp, 
The Netherlands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính; phần mềm máy tính; chương trình phần mềm máy tính, ứng dụng 

phần mềm máy tính và thiết bị để cho phép, xử lý và thu các khoản thanh toán điện tử và 
các giao dịch tài chính điện tử; cổng nối và tiện ích để thanh toán trực tuyến và thanh toán 
qua điện thoại di động; phần mềm thương mại điện tử cho máy tính cho phép người dùng 
thực hiện các giao dịch điện tử qua mạng intemet hoặc mạng máy tính toàn cầu.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng, cụ 
thể là dịch vụ sao chép tài liệu, dịch vụ tuyển dụng, dịch vụ quản lý nguồn nhân lực, dịch 
vụ quản lý văn phòng, thiết lập báo cáo kế toán; dịch vụ chào bán sản phẩm trong các cửa 
hàng bán lẻ và bán buôn, bao gồm các dịch vụ cung cấp trực tuyến qua internet; dịch vụ 
đặt hàng trực tuyến; dịch vụ mua hàng trực tuyến các sản phẩm hóa chất dùng cho công 
nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các 
loại nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô, phân bón, hợp chất chữa cháy, chế phẩm 
dùng để tôi, ram và hàn kim loại, chế phẩm để bảo quản thực phẩm, chất để thuộc da, chất 
dính dùng trong công nghiệp, thuốc màu, sơn, vecni, chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ, 
thuốc nhuộm, thuốc cắn màu, nhựa tự nhiên dạng thô, kim loại dạng lá và dạng bột dùng 
cho hoạ sĩ, người làm nghề trang trí,nghề in và nghệ sĩ, chất để tẩy trắng và các chất khác 
dùng để giặt, chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà phòng, nước hoa, 
tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, thuốc đánh  răng, dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, 
chất để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi, nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và 
vật liệu cháy sáng, nến, bấc dùng để thắp sáng, các chế phẩm dược, thú y, chế phẩm vệ 
sinh dùng cho mục đích y tế, thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử 
dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé, chất bổ sung ăn kiêng cho người và 
động vật, cao dán, vật liệu dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa, chất tẩy 
uế, chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ, kim loại thường và hợp kim của 
chúng, vật liệu xây dựng bông kim loại, cấu kiện bông kim loại vận chuyển được, vật liệu 
bông kim loại dùng cho đường sắt, cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện, 
hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bông sắt, ống dẫn và ống bông kim loại, két sắt an 
toàn, sơn phẩm kim loại thường không xếp trong các nhóm khác, quặng kim loại, máy và 
máy công cụ, động cơ và đầu máy (trừ loại động cơ dùng cho các phương tiện giao thông 
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trên bộ), các bộ phận ghép nối và truyền động (không dùng cho các phương tiện giao 
thông trên bộ), nông cụ (không thao tác thủ công), máy ấp trứng, máy bán hàng tự động, 
công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, dao, kéo, thìa và dĩa, vũ khí lạnh, dao cạo, 
thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, 
báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp cứu và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ dùng để 
truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, 
thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, đĩa 
compact, DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác, các cơ cấu được vận hành bằng 
đồng xu, máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán, phần mềm máy 
tính, thiết bị dập lửa, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay giả, 
mắt và răng giả, dụng cụ chỉnh hình, vật liệu khâu vết thương, thiết bị để chiếu sáng, sưởi 
nóng, sinh hoạt nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ 
sinh, xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước, vũ khí cháy nổ, 
đạn dược và đầu đạn, chất nổ, pháo hoa, kim loại quý và các hợp kim của chúng, các hàng 
hoá làm từ các kim loại này hoặc bọc bông kim loại này mà không được xếp ở các nhóm 
khác, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, dụng cụ âm 
nhạc, giấy, các tông và hàng hoá làm bông các vật liệu này không được xếp trong các 
nhóm khác, ấn phẩm, vật liệu để đóng sách ảnh chụp, văn phòng phẩm, keo dán dùng cho 
văn phòng hoặc dùng cho gia đình, vật liệu dùng cho các nghệ sĩ, bút lông, máy chữ và đồ 
dùng văn phòng (không kể đồ đạc bông gỗ), đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy (không 
kể máy móc dùng cho mục đích này), vật liệu bông chất dẻo để bao gói (không được xếp 
ở các nhóm khác), chữ in, bản in đúc (clisê), cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiang, mi-ca và 
các sơn phẩm làm từ các loại vật liệu này và không được xếp ở các nhóm khác, bán thành 
phẩm bông chất dẻo sử dụng trong sản xuất, vật liệu để bao gói, bịt kín, cách ly, ống mềm 
phi kim loại, da và giả da, sơn phẩm bông các vật liệu kể trên và không được xếp ở các 
nhóm khác da động vật, da sống, rưng, hòm, va li và túi du lịch, ô và dù, gậy chống, roi 
ngựa và yên cưng, vật liệu xây dựng phi kim loại, ống cứng phi kim loại dùng cho xây 
dựng, asphan, hắc ín, bitum, các công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được, đài 
kỷ niệm phi kim loại, đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, v.v.), gương, khung ảnh, sản 
phẩm (chưa xếp vào các nhóm khác) bông gỗ, li-e, lau, sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà 
voi, râu cá voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt biển, thế phẩm của các vật liệu này, hoặc làm 
bông chất dẻo, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, lược và bọt biển, bàn 
chi (không kể bút lông), vật liệu dùng làm bàn chi, đồ lau dọn, sợi thép rối, thủy tinh thô 
hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng), đồ thủy tinh, sành, sứ không xếp 
vào các nhóm khác, dây, dây thừng, lưới, lều (trại), vi bạt, vi nhựa (vi dầu), buồm, bao 
đựng, và túi (không xếp vào các nhóm khác) vật liệu để đệm (lót) và nhồi (trừ cao su hoặc 
chất dẻo), vật liệu sợi dệt dạng thô, các loại sợi dùng để dệt,vải và hàng dệt không xếp vào 
các nhóm khác, khăn trải bàn và trải giường, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đăng ten và 
đồ thêu, ruy băng và dải, khuy, khuy bấm, khuy móc, kim khâu và kim băng, hoa nhân 
tạo, thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán tường (trừ 
loại làm bông hàng dệt), trò chơi, đồ chơi, dụng cụ thể dục thể thao không xếp trong các 
nhóm khác, đồ trang hoàng cây noel, thịt, cá, gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ thịt, rau, 
quả được bảo quản, phi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa 
và các sản phẩm làm từ sữa, dầu thực vật và mỡ ăn, cà phê, chè, ca cao, cà phê nhân tạo, 
gạo, bột sắn và bột cọ, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt và kẹo, đá 
nước, đường, mật ong, mật đường, men, bột nở, muối, tương hạt cải, dấm và nước xốt (gia 
vị), gia vị, kem, hạt và các sản phẩm nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp không xếp vào 
các nhóm khác, động vật sống, rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tự nhiên, thức ăn 
cho động vật, mạch nha, bia, nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn, đồ 
uống hoa quả và nước ép hoa quả, xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống, đồ uống 
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có cồn (trừ bia), thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, diêm; cung cấp dịch vụ mua sắm 
trực tuyến hoặc mua sắm tại nhà bông máy tính, điện thoại di động, điện thoại thông minh 
và các thiết bị điện tử cầm tay các sản phẩm hóa chất dùng cho công nghiệp, khoa học, 
nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các loại nhựa nhân tạo 
dạng thô, chất dẻo dạng thô, phân bón, hợp chất chữa cháy, chế phẩm dùng để tôi, ram và 
hàn kim loại, chế phẩm để bảo quản thực phẩm, chất để thuộc da, chất dính dùng trong 
công nghiệp, thuốc màu, sản, vecni, chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ, thuốc nhuộm, 
thuốc cắn màu, nhựa tự nhiên dạng thô, kim loại dạng lá và dạng bột dùng cho hoạ sĩ, 
người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sĩ, chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để 
giặt, chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, 
mỹ phẩm, nước xức tóc, thuốc đánh răng, dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, chất để 
thấm hút, làm ướt và làm dính bụi, nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu 
cháy sáng, nến, bấc dùng để thắp sáng, các chế phẩm dược, thú y, chế phẩm vệ sinh dùng 
cho mục đích y tế, thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng 
trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé, chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật, 
cao dán, vật liệu dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa, chất tẩy uế, chất 
diệt động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ, kim loại thường và hợp kim của chúng, vật 
liệu xây dựng bông kim loại, cấu kiện bông kim loại vận chuyển được, vật liệu bông kim 
loại dùng cho đường sắt, cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện, hàng ngũ 
kim và các vật dụng nhỏ làm bông sắt, ống dẫn và ống bông kim loại, két sắt an toàn, sản 
phẩm kim loại thường không xếp trong các nhóm khác, quặng kim loại, máy và máy công 
cụ, động cơ và đầu máy (trừ loại động cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ), 
các bộ phận ghép nối và truyền động (không dùng cho các phương tiện giao thông trên 
bộ), nông cụ (không thao tác thủ công), máy ấp trứng, máy bán hàng tự động, công cụ và 
dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, dao, kéo, thìa và dĩa, vũ khí lạnh, dao cạo, thiết bị và 
dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, 
kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp cứu và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ dùng để truyền 
dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị 
ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, đĩa 
compact, DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác, các cơ cấu được vận hành bằng 
đồng xu, máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán, phần mềm máy 
tính, thiết bị dập lửa, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay giả, 
mắt và răng giả, dụng cụ chỉnh hình, vật liệu khâu vết thương, thiết bị để chiếu sáng, sưởi 
nóng, sinh hi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ 
sinh, xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước, vũ khí cháy nổ, 
đạn dược và đầu đạn, chất nổ, pháo hoa, kim loại quý và các hợp kim của chúng, các hàng 
hoá làm từ các kim loại này hoặc bọc bông kim loại này mà không được xếp ở các nhóm 
khác, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, dụng cụ âm 
nhạc, giấy, các tông và hàng hoá làm bông các vật liệu này không được xếp trong các 
nhóm khác, ấn phẩm, vật liệu để đóng sách, ảnh chụp, văn phòng phẩm, keo dán dùng cho 
văn phòng hoặc dùng cho gia đình, vật liệu dùng cho các nghệ sĩ, bút lông, máy chữ và đồ 
dùng văn phòng (không kể đồ đạc bông gỗ), đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy (không 
kể máy móc dùng cho mục đích này), vật liệu bông chất dẻo để bao gói (không được xếp 
ở các nhóm khác), chữ in, bản in đúc (clisê), cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiang, mi-ca và 
các sản phẩm làm từ các loại vật liệu này và không được xếp ở các nhóm khác, bán thành 
phẩm bông chất dẻo sử dụng trong sản xuất, vật liệu để bao gói, bịt kín, cách ly, ống mềm 
phi kim loại, da và giả da, sản phẩm bông các vật liệu kể trên và không được xếp ở các 
nhóm khác da động vật, da sống rương, hòm, va li và túi du lịch, ô và dù, gậy chống, roi 
ngựa và yên cương, vật liệu xây dựng phi kim loại, ống cứng phi kim loại dùng cho xây 
dựng, asphan, hắc ín, bitum, các công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được, đài 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
684 

kỷ niệm phi kim loại, đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, v.v.), gương, khung ảnh, sản 
phẩm (chưa xếp vào các nhóm khác) bông gỗ, li-e, lau, sậy, cói, liễu, sừng, xưng, ngà voi, 
râu cá voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt biển, thế phẩm của các vật liệu này, hoặc làm bông 
chất dẻo, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, lược và bọt biển, bàn chải 
(không kể bút lông), vật liệu dùng làm bàn chải, đồ lau dọn, sợi thép rối, thủy tinh thô 
hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng), đồ thủy tinh, sành, sứ không xếp 
vào các nhóm khác, dây, dây thừng, lưới, lều (trại), vải bạt, vi nhựa (vi dầu), buồm, bao 
đựng, và túi (không xếp vào các nhóm khác) vật liệu để đệm (lót) và nhồi (trừ cao su hoặc 
chất dẻo), vật liệu sợi dệt dạng thô, các loại sợi dùng để dệt, vải và hàng dệt không xếp 
vào các nhóm khác, khăn trải bàn và trải giường, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đăng 
ten và đồ thêu, ruy băng và di, khuy, khuy bấm, khuy móc, kim khâu và kim băng, hoa 
nhân tạo, thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán 
tường (trừ loại làm bông hàng dệt), trò chơi, đồ chơi, dụng cụ thể dục thể thao không xếp 
trong các nhóm khác, đồ trang hoàng cây noel, thịt, cá, gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ 
thịt, rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, 
trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, dầu thực vật và mỡ ăn, cà phê, chè, ca cao, cà phê 
nhân tạo, gạo, bột sắn và bột cọ, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt và 
kẹo, đá nước, đường, mật ong, mật đường, men, bột nở, muối, tương hạt cải, dấm và nước 
xốt (gia vị), gia vị, kem, hạt và các sản phẩm nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp không 
xếp vào các nhóm khác, động vật sống, rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tự nhiên, 
thức ăn cho động vật, mạch nha, bia, nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có 
cồn, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống, đồ 
uống có cồn (trừ bia), thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, diêm; dịch vụ đặt hàng điện 
tử, bông điện thoại, bông máy tính; dịch vụ thương mại điện tử (là sự mua bán sản phẩm 
hay dịch vụ trên các hệ thống điện tử như internet và các mạng máy tính) cho mục đích 
bán hàng các sản phẩm hóa chất dùng cho công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như 
nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các loại nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo 
dạng thô, phân bón, hợp chất chữa cháy, chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại, chế 
phẩm để bảo quản thực phẩm, chất để thuộc da, chất dính dùng trong công nghiệp, thuốc 
màu, sản, vecni, chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ, thuốc nhuộm, thuốc cắn màu, nhựa tự 
nhiên dạng thô, kim loại dạng lá và dạng bột dùng cho hoạ sĩ, người làm nghề trang trí 
nghề in và nghệ sĩ, chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt, chất để tẩy rửa, đánh 
bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, 
thuốc đánh răng, dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, chất để thấm hút, làm ướt và làm 
dính bụi, nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng, nến, bấc dùng 
để thắp sáng, các chế phẩm dược, thú y, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, thực 
phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực 
phẩm cho em bé, chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật, cao dán, vật liệu dùng để 
băng bó, vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại, chất 
diệt nấm, diệt cỏ, kim loại thường và hợp kim của chúng, vật liệu xây dựng bông kim loại, 
cấu kiện bông kim loại vận chuyển được, vật liệu bông kim loại dùng cho đường sắt, cáp 
và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện, hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm 
bông sắt, ống dẫn và ống bông kim loại, két sắt an toàn, sản phẩm kim loại thường không 
xếp trong các nhóm khác, quặng kim loại, máy và máy công cụ, động cơ và đầu máy (trừ 
loại động cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ), các bộ phận ghép nối và 
truyền động (không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ), nông cụ (không thao 
tác thủ công), máy ấp trứng, máy bán hàng tự động, công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác 
thủ công, dao, kéo, thìa và dĩa, vũ khí lạnh, dao cạo, thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng 
hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám 
sát, cấp cứu và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, 
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tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh 
hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, đĩa compact, DVD và các phương tiện 
ghi kỹ thuật số khác, các cơ cấu được vận hành bông đồng xu, máy tính tiền, máy tính, 
thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán, phần mềm máy tính, thiết bị dập lửa, thiết bị và 
dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay giả, mắt và răng giả, dụng cụ chỉnh 
hình, vật liệu khâu vết thương, thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh họat nước, nấu 
nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh, xe cộ, phương tiện 
giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước, vũ khí cháy nổ, đạn dược và đầu đạn, chất 
nổ, pháo hoa, kim loại quý và các hợp kim của chúng, các hàng hoá làm từ các kim loại 
này hoặc bọc bông kim loại này mà không được xếp ở các nhóm khác, đồ trang sức, đồ 
kim hoàn, đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, dụng cụ âm nhạc, giấy, các tông và 
hàng hoá làm bông các vật liệu này không được xếp trong các nhóm khác, ấn phẩm, vật 
liệu để đóng sách, ảnh chụp, văn phòng phẩm, keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng 
cho gia đình, vật liệu dùng cho các nghệ sĩ, bút lông, máy chữ và đồ dùng văn phòng 
(không kể đồ đạc bông gỗ), đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy (không kể máy móc dùng 
cho mục đích này), vật liệu bông chất dẻo để bao gói (không được xếp ở các nhóm khác), 
chữ in, bản in đúc (clisê), cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiang, mi-ca và các sản phẩm làm 
từ các loại vật liệu này và không được xếp ở các nhóm khác, bán thành phẩm bông chất 
dẻo sử dụng trong sản xuất, vật liệu để bao gói, bịt kín, cách ly, ống mềm phi kim loại, da 
và giả da, sản phẩm bông các vật liệu kể trên và không được xếp ở các nhóm khác da 
động vật, da sống, rương, hòm, va li và túi du lịch, ô và dù, gậy chống, roi ngựa và yên 
cương, vật liệu xây dựng phi kim loại, ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng, asphan, 
hắc ín, bitum, các công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được, đài kỷ niệm phi kim 
loại, đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, v.v.), gương, khung ảnh, sản phẩm (chưa xếp 
vào các nhóm khác) bông gỗ, li-e, lau, sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà voi, râu cá voi, vẩy, 
hổ phách, xà cừ, bọt biển, thế phẩm của các vật liệu này, hoặc làm bông chất dẻo, dụng cụ 
và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, lược và bọt biển, bàn chải (không kể bút 
lông), vật liệu dùng làm bàn chải, đồ lau dọn, sợi thép rối, thủy tinh thô hoặc bán thành 
phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng), đồ thủy tinh, sành, sứ không xếp vào các nhóm 
khác, dây, dây thừng, lưới, lều (trại), vải bạt, vải nhựa (vi dầu), buồm, bao đựng, và túi 
(không xếp vào các nhóm khác) vật liệu để đệm (lót) và nhồi (trừ cao su hoặc chất dẻo), 
vật liệu sợi dệt dạng thô, các loại sợi dùng để dệt, vải và hàng dệt không xếp vào các 
nhóm khác, khăn trải bàn và trải giường, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đăng ten và đồ 
thêu, ruy băng và dải, khuy, khuy bấm, khuy móc, kim khâu và kim băng, hoa nhân tạo, 
thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán tường (trừ loại 
làm bông hàng dệt), trò chơi, đồ chơi, dụng cụ thể dục thể thao không xếp trong các nhóm 
khác, đồ trang hoàng cây noel, thịt, cá, gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ thịt, rau, quả 
được bảo quản, phi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa và 
các sản phẩm làm từ sữa, dầu thực vật và mỡ ăn, cà phê, chè, ca cao, cà phê nhân tạo, gạo, 
bột sắn và bột cọ, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt và kẹo, đá nước, 
đường, mật ong, mật đường, men, bột nở, muối, tương hạt cải, dấm và nước xốt (gia vị), 
gia vị, kem, hạt và các sản phẩm nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp không xếp vào các 
nhóm khác, động vật sống, rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tự nhiên, thức ăn cho 
động vật, mạch nha, bia, nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn, đồ 
uống hoa quả và nước ép hoa quả, xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống, đồ uống 
có cồn (trừ bia), thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, diêm; dịch vụ thương mại điện tử 
(là sự mua bán sản phẩm hay dịch vụ trên các hệ thống điện tử như internet và các mạng 
máy tính) để mua và bán sản phẩm/dịch vụ cho người tiêu dùng liên quan đến các sản 
phẩm hóa chất dùng cho công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, nghề 
làm vườn và lâm nghiệp, các loại nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô, phân bón, 
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hợp chất chữa cháy, chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại, chế phẩm để bảo quản 
thực phẩm, chất để thuộc da, chất dính dùng trong công nghiệp, thuốc màu, sản, vecni, 
chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ, thuốc nhuộm, thuốc cắn màu, nhựa tự nhiên dạng thô, 
kim loại dạng lá và dạng bột dùng cho hoạ sĩ, người làm nghề trang trí,nghề in và nghệ sĩ, 
chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt, chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và 
mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, thuốc đánh răng, dầu và 
mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, chất để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi, nhiên liệu (kể 
cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng, nến, bấc dùng để thắp sáng, các chế 
phẩm dược, thú y, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, thực phẩm và chất dinh 
dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé, 
chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật, cao dán, vật liệu dùng để băng bó, vật liệu 
để hàn răng và sáp nha khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ, 
kim loại thường và hợp kim của chúng, vật liệu xây dựng bông kim loại, cấu kiện bông 
kim loại vận chuyển được, vật liệu bông kim loại dùng cho đường sắt, cáp và dây kim loại 
thường không dùng để dẫn điện, hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bông sắt, ống dẫn 
và ống bông kim loại, két sắt an toàn, sản phẩm kim loại thường không xếp trong các 
nhóm khác, quặng kim loại, máy và máy công cụ, động cơ và đầu máy (trừ loại động cơ 
dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ), các bộ phận ghép nối và truyền động 
(không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ), nông cụ (không thao tác thủ công), 
máy ấp trứng, máy bán hàng tự động, công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, dao, 
kéo, thìa và dĩa, vũ khí lạnh, dao cạo, thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, 
nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp cứu 
và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình 
ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, đĩa compact, DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật 
số khác, các cơ cấu được vận hành bông đồng xu, máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý 
dữ liệu và máy điện toán, phần mềm máy tính, thiết bị dập lửa, thiết bị và dụng cụ phẫu 
thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay giả, mắt và răng giả, dụng cụ chỉnh hình, vật liệu 
khâu vết thương, thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hoạt nước, nấu nướng, làm lạnh, 
sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh, xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ, 
trên không hoặc dưới nước, vũ khí cháy nổ, đạn dược và đầu đạn, chất nổ, pháo hoa, kim 
loại quý và các hợp kim của chúng, các hàng hoá làm từ các kim loại này hoặc bọc bông 
kim loại này mà không được xếp ở các nhóm khác, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, 
đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, dụng cụ âm nhạc, giấy, các tông và hàng hoá làm bông 
các vật liệu này không được xếp trong các nhóm khác, ấn phẩm, vật liệu để đóng sách ảnh 
chụp, văn phòng phẩm, keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình, vật liệu 
dùng cho các nghệ sĩ, bút lông, máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ đạc bông 
gỗ), đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy (không kể máy móc dùng cho mục đích này), vật 
liệu bông chất dẻo để bao gói (không được xếp ở các nhóm khác), chữ in, bản in đúc 
(clisê), cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiang, mi-ca và các sản phẩm làm từ các loại vật liệu 
này và không được xếp ở các nhóm khác, bán thành phẩm bông chất dẻo sử dụng trong 
sản xuất, vật liệu để bao gói, bịt kín, cách ly, ống mềm phi kim loại, da và giả da, sản 
phẩm bông các vật liệu kể trên và không được xếp ở các nhóm khác da động vật, da sống, 
rương, hòm, va li và túi du lịch, ô và dù, gậy chống, roi ngựa và yên cương, vật liệu xây 
dựng phi kim loại, ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng, asphan, hắc ín, bitum, các 
công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được, đài kỷ niệm phi kim loại, đồ đạc (bàn, 
ghế, giường, tủ, giá, kệ, v.v.), gương, khung ảnh, sản phẩm (chưa xếp vào các nhóm khác) 
bông gỗ, li-e, lau, sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà voi, râu cá voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, 
bọt biển, thế phẩm của các vật liệu này, hoặc làm bông chất dẻo, dụng cụ và đồ chứa dùng 
cho gia đình hoặc bếp nóc, lược và bọt biển, bàn chải (không kể bút lông), vật liệu dùng 
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làm bàn chải, đồ lau dọn, sợi thép rối, thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng 
trong xây dựng), đồ thủy tinh, sành, sứ không xếp vào các nhóm khác, dây, dây thừng, 
lưới, lều (trại), vải bạt, vi nhựa (vi dầu), buồm, bao đựng, và túi (không xếp vào các nhóm 
khác) vật liệu để đệm (lót) và nhồi (trừ cao su hoặc chất dẻo), vật liệu sợi dệt dạng thô, 
các loại sợi dùng để dệt, vải và hàng dệt không xếp vào các nhóm khác, khăn trải bàn và 
trải giường, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải, khuy, 
khuy bấm, khuy móc, kim khâu và kim băng, hoa nhân tạo, thảm, chiếu, thảm chùi chân, 
vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán tường (trừ loại làm bông hàng dệt), trò chơi, 
đồ chơi, dụng cụ thể dục thể thao không xếp trong các nhóm khác, đồ trang hoàng cây 
noel, thịt, cá, gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ thịt, rau, quả được bảo quản, phi khô 
hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, 
dầu thực vật và mỡ ăn, cà phê, chè, ca cao, cà phê nhân tạo, gạo, bột sắn và bột cọ, bột và 
chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt và kẹo, đá nước, đường, mật ong, mật 
đường, men, bột nở, muối, tương hạt cải, dấm và nước xốt (gia vị), gia vị, kem, hạt và các 
sản phẩm nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp không xếp vào các nhóm khác, động vật 
sống, rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tự nhiên, thức ăn cho động vật, mạch nha, bia, 
nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn, đồ uống hoa quả và nước ép hoa 
quả, xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống, đồ uống có cồn (trừ bia), thuốc lá, vật 
dụng cho người hút thuốc, diêm; dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến về sản phẩm/dịch 
vụ cho mục đích quảng cáo và bán hàng; dịch vụ thương mại di động (hay còn gọi là sự 
phân phối hàng hóa thương mại điện tử trực tiếp tới tay người tiêu dùng, ở bất cứ đâu, 
thông qua công nghệ không dây) cho mục đích bán hàng các sản phẩm hóa chất dùng cho 
công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, 
các loại nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô, phân bón, hợp chất chữa cháy, chế 
phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại, chế phẩm để bảo quản thực phẩm, chất để thuộc 
da, chất dính dùng trong công nghiệp, thuốc màu, sản, vecni, chất chống rỉ và chất bảo 
quản gỗ, thuốc nhuộm, thuốc cắn màu, nhựa tự nhiên dạng thô, kim loại dạng lá và dạng 
bột dùng cho hoạ sĩ, người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sĩ, chất để tẩy trắng và các 
chất khác dùng để giặt, chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà phòng, 
nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, thuốc đánh răng, dầu và mỡ công nghiệp, 
chất bôi trơn, chất để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi, nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho 
động cơ) và vật liệu cháy sáng, nến, bấc dùng để thắp sáng, các chế phẩm dược, thú y, chế 
phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp 
cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé, chất bổ sung ăn kiêng cho 
người và động vật, cao dán, vật liệu dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng và sáp nha 
khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ, kim loại thường và hợp 
kim của chúng, vật liệu xây dựng bông kim loại, cấu kiện bông kim loại vận chuyển được, 
vật liệu bông kim loại dùng cho đường sắt, cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn 
điện, hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bông sắt, ống dẫn và ống bông kim loại, két 
sắt an toàn, sản phẩm kim loại thường không xếp trong các nhóm khác, quặng kim loại, 
máy và máy công cụ, động cơ và đầu máy (trừ loại động cơ dùng cho các phương tiện 
giao thông trên bộ), các bộ phận ghép nối và truyền động (không dùng cho các phương 
tiện giao thông trên bộ), nông cụ (không thao tác thủ công), máy ấp trứng, máy bán hàng 
tự động, công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, dao, kéo, thìa và dĩa, vũ khí lạnh, 
dao cạo, thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, 
cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp cứu và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ 
dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng 
điện, thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa 
ghi, đĩa compact, DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác, các cơ cấu được vận hành 
bông đồng xu, máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán, phần mềm 
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máy tính, thiết bị dập lửa, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay 
giả, mắt và răng giả, dụng cụ chỉnh hình, vật liệu khâu vết thương, thiết bị để chiếu sáng, 
sưởi nóng, sinh hoạt nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích 
vệ sinh, xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước, vũ khí cháy 
nổ, đạn dược và đầu đạn, chất nổ, pháo hoa, kim loại quý và các hợp kim của chúng, các 
hàng hoá làm từ các kim loại này hoặc bọc bông kim loại này mà không được xếp ở các 
nhóm khác, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, dụng cụ 
âm nhạc, giấy, các tông và hàng hoá làm bông các vật liệu này không được xếp trong các 
nhóm khác, ấn phẩm, vật liệu để đóng sách, ảnh chụp, văn phòng phẩm, keo dán dùng cho 
văn phòng hoặc dùng cho gia đình, vật liệu dùng cho các nghệ sĩ, bút lông, máy chữ và đồ 
dùng văn phòng (không kể đồ đạc bông gỗ), đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy (không 
kể máy móc dùng cho mục đích này), vật liệu bông chất dẻo để bao gói (không được xếp 
ở các nhóm khác), chữ in, bản in đúc (clisê), cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiang, mi-ca và 
các sản phẩm làm từ các loại vật liệu này và không được xếp ở các nhóm khác, bán thành 
phẩm bông chất dẻo sử dụng trong sản xuất, vật liệu để bao gói, bịt kín, cách ly, ống mềm 
phi kim loại, da và giả da, sản phẩm bông các vật liệu kể trên và không được xếp ở các 
nhóm khác da động vật, da sống, rương, hòm, va li và túi du lịch, ô và dù, gậy chống, roi 
ngựa và yên rương, vật liệu xây dựng phi kim loại, ống cứng phi kim loại dùng cho xây 
dựng, asphan, hắc ín, bitum, các công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được, đài 
kỷ niệm phi kim loại, đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, v.v.),gương, khung ảnh, sản 
phẩm (chưa xếp vào các nhóm khác) bông gỗ, li-e, lau, sậy, cói, liễu, sừng xương , ngà 
voi, râu cá voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt biển, chế phẩm của các vật liệu này, hoặc làm 
bông chất dẻo, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, lược và bọt biển, bàn 
chải (không kể bút lông), vật liệu dùng làm bàn chải, đồ lau dọn, sợi thép rối, thủy tinh 
thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng), đồ thủy tinh, sành, sứ không 
xếp vào các nhóm khác, dây, dây thừng, lưới, lều (trại), vải bạt, vi nhựa (vi dầu), buồm, 
bao đựng, và túi (không xếp vào các nhóm khác) vật liệu để đệm (lót) và nhồi (trừ cao su 
hoặc chất dẻo), vật liệu sợi dệt dạng thô, các loại sợi dùng để dệt, vải và hàng dệt không 
xếp vào các nhóm khác, khăn trải bàn và trải giường, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, 
đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải, khuy, khuy bấm, khuy móc, kim khâu và kim băng, 
hoa nhân tạo, thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán 
tường (trừ loại làm bông hàng dệt), trò chơi, đồ chơi, dụng cụ thể dục thể thao không xếp 
trong các nhóm khác, đồ trang hoàng cây noel, thịt, cá, gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ 
thịt, rau, quả được bảo quản, phi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, 
trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, dầu thực vật và mỡ ăn, cà phê, chè, ca cao, cà phê 
nhân tạo, gạo, bột sắn và bột cọ, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt và 
kẹo, đá nước, đường, mật ong, mật đường, men, bột nở, muối, tương hạt cải, dấm và nước 
xốt (gia vị), gia vị, kem, hạt và các sản phẩm nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp không 
xếp vào các nhóm khác, động vật sống, rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tự nhiên, 
thức ăn cho động vật, mạch nha, bia, nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có 
cồn, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống, đồ 
uống có cồn (trừ bia), thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, diêm; dịch vụ thương mại 
điện tử di động (hay còn gọi là sự phân phối hàng hóa thưng mại điện tử trực tiếp tới tay 
người tiêu dùng, ở bất cứ đâu, thông qua công nghệ không dây) để mua và bán sản 
phẩm/dịch vụ cho người tiêu dùng liên quan đến các sản phẩm hóa chất dùng cho công 
nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các 
loại nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô, phân bón, hợp chất chữa cháy, chế phẩm 
dùng để tôi, ram và hàn kim loại, chế phẩm để bảo quản thực phẩm, chất để thuộc da, chất 
dính dùng trong công nghiệp, thuốc màu, sản, vecni, chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ, 
thuốc nhuộm, thuốc cắn màu, nhựa tự nhiên dạng thô, kim loại dạng lá và dạng bột dùng 
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cho hoạ sĩ, người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sĩ, chất để tẩy trắng và các chất khác 
dùng để giặt, chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà phòng, nước hoa, 
tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, thuốc đánh răng, dầu và mỡ công nghiệp,  chất bôi trơn, 
chất để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi, nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và 
vật liệu cháy sáng, nến, bấc dùng để thắp sáng, các chế phẩm dược, thú y, chế phẩm vệ 
sinh dùng cho mục đích y tế, thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử 
dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé, chất bổ sung ăn kiêng cho người và 
động vật, cao dán, vật liệu dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa, chất tẩy 
uế, chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ, kim loại thường và hợp kim của 
chúng, vật liệu xây dựng bông kim loại, cấu kiện bông kim loại vận chuyển được, vật liệu 
bông kim loại dùng cho đường sắt, cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện, 
hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bông sắt, ống dẫn và ống bông kim loại, két sắt an 
toàn, sản phẩm kim loại thường không xếp trong các nhóm khác, quặng kim loại, máy và 
máy công cụ, động cơ và đầu máy (trừ loại động cơ dùng cho các phương tiện giao thông 
trên bộ), các bộ phận ghép nối và truyền động (không dùng cho các phương tiện giao 
thông trên bộ), nông cụ (không thao tác thủ công), máy ấp trứng, máy bán hàng tự động, 
công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, dao, kéo, thìa và dĩa, vũ khí lạnh, dao cạo, 
thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, 
báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp cứu và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ dùng để 
truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, 
thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, đĩa 
compact, DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác, các cơ cấu được vận hành bông 
đồng xu, máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán, phần mềm máy 
tính, thiết bị dập lửa, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay giả, 
mắt và răng giả, dụng cụ chỉnh hình, vật liệu khâu vết thương, thiết bị để chiếu sáng, sưởi 
nóng, sinh hoạt nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ 
sinh, xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước, vũ khí cháy nổ, 
đạn dược và đầu đạn, chất nổ, pháo hoa, kim loại quý và các hợp kim của chúng, các hàng 
hoá làm từ các kim loại này hoặc bọc bông kim loại này mà không được xếp ở các nhóm 
khác, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, dụng cụ âm 
nhạc, giấy, các tông và hàng hoá làm bông các vật liệu này không được xếp trong các 
nhóm khác, ấn phẩm, vật liệu để đóng sách, ảnh chụp, văn phòng phẩm, keo dán dùng cho 
văn phòng hoặc dùng cho gia đình, vật liệu dùng cho các nghệ sĩ, bút lông, máy chữ và đồ 
dùng văn phòng (không kể đồ đạc bông gỗ), đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy (không 
kể máy móc dùng cho mục đích này), vật liệu bông chất dẻo để bao gói (không được xếp 
ở các nhóm khác), chữ in, bản in đúc (clisê), cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiang, mi-ca và 
các sản phẩm làm từ các loại vật liệu này và không được xếp ở các nhóm khác, bán thành 
phẩm bông chất dẻo sử dụng trong sản xuất, vật liệu để bao gói, bịt kín, cách ly, ống mềm 
phi kim loại, da và giả da, sản phẩm bông các vật liệu kể trên và không được xếp ở các 
nhóm khác da động vật, da sống, rương, hòm, va li và túi du lịch, ô và dù, gậy chống, roi 
ngựa và yên cương, vật liệu xây dựng phi kim loại, ống cứng phi kim loại dùng cho xây 
dựng, asphan, hắc ín, bitum, các công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được, đài 
kỷ niệm phi kim loại, đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, v.v.), gương, khung ảnh, sản 
phẩm (chưa xếp vào các nhóm khác) bông gỗ, li-e, lau, sậy, cói, liễu, sừng, xưng, ngà voi, 
râu cá voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt biển, thế phẩm của các vật liệu này, hoặc làm bông 
chất dẻo, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, lược và bọt biển, bàn chi 
(không kể bút lông), vật liệu dùng làm bàn chi, đồ lau dọn, sợi thép rối, thủy tinh thô hoặc 
bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng), đồ thủy tinh, sành, sứ không xếp vào các 
nhóm khác, dây, dây thừng, lưới, lều (trại), vải bạt, vi nhựa (vi dầu), buồm, bao đựng, và 
túi (không xếp vào các nhóm khác) vật liệu để đệm (lót) và nhồi (trừ cao su hoặc chất 
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dẻo), vật liệu sợi dệt dạng thô, các loại sợi dùng để dệt, vải và hàng dệt không xếp vào các 
nhóm khác, khăn trải bàn và trải giường, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đăng ten và đồ 
thêu, ruy băng và dải, khuy, khuy bấm, khuy móc, kim khâu và kim băng, hoa nhân tạo, 
thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán tường (trừ loại 
làm bông hàng dệt), trò chơi, đồ chơi, dụng cụ thể dục thể thao không xếp trong các nhóm 
khác, đồ trang hoàng cây noel, thịt, cá, gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ thịt, rau, quả 
được bảo quản, phi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa và 
các sản phẩm làm từ sữa, dầu thực vật và mỡ ăn, cà phê, chè, ca cao, cà phê nhân tạo, gạo, 
bột sắn và bột cọ, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt và kẹo, đá nước, 
đường, mật ong, mật đường, men, bột nở, muối, tương hạt cải, dấm và nước xốt (gia vị), 
gia vị, kem, hạt và các sản phẩm nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp không xếp vào các 
nhóm khác, động vật sống, rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tự nhiên, thức ăn cho 
động vật, mạch nha, bia, nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn, đồ 
uống hoa quả và nước ép hoa quả, xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống, đồ uống 
có cồn (trừ bia), thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, diêm; dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, 
tư vấn và cố vấn kinh doanh liên quan đến thương mại điện tử, thương mại điện tử di động 
và tạo lập, quản lý và điều hành các cửa hàng trực tuyến và thị trường trực tuyến. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ liên quan đến việc chuyển tiền điện tử để mua hàng 
hóa và dịch vụ và để cho phép, xử lý và thu các khoản thanh toán điện tử và các giao dịch 
tài chính điện tử; dịch vụ cổng nối và tiện ích để thanh toán; dịch vụ ví điện tử (dịch vụ 
thanh toán); xử lý điện tử các giao dịch thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng và thanh toán điện tử 
qua internet hoặc mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; ngân hàng điện 
tử; dịch vụ ngân hàng di động.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ máy tính và công nghệ thông tin; thiết kế và phát triển phần cứng máy 
tính và chương trình phần mềm máy tính và ứng dụng để cho phép, xử lý và thu các khoản 
thanh toán điện tử và các giao dịch tài chính điện tử; dịch vụ cung cấp dịch vụ ứng dụng 
của máy tính; phần mềm hướng dịch vụ (là một dạng chuyển giao phần mềm cho phép 
truy cập dữ liệu từ bất kì thiết bị nào có kết nối internet và cài đặt trình duyệt web); dịch 
vụ cung cấp tạm thời việc sử dụng các ứng dụng trực tuyến và các công cụ phần mềm; 
phát triển, thiết kế và lập trình các cổng thông tin thương mại điện tử, chợ trực tuyến.  
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(511)   Nhóm 09: Máy tính; phần mềm máy tính; chương trình phần mềm máy tính, ứng dụng 

phần mềm máy tính và thiết bị để cho phép, xử lý và thu các khoản thanh toán điện tử và 
các giao dịch tài chính điện tử; cổng nối và tiện ích để thanh toán trực tuyến và thanh toán 
qua điện thoại di động; phần mềm thương mại điện tử cho máy tính cho phép người dùng 
thực hiện các giao dịch điện tử qua mạng internet hoặc mạng máy tính toàn cầu.    



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
691 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng, cụ 
thể là dịch vụ sao chép tài liệu, dịch vụ tuyển dụng, dịch vụ quản lý nguồn nhân lực, dịch 
vụ quản lý văn phòng, thiết lập báo cáo kế toán; dịch vụ chào bán sản phẩm trong các cửa 
hàng bán lẻ và bán buôn, bao gồm các dịch vụ cung cấp trực tuyến qua internet; dịch vụ 
đặt hàng trực tuyến; dịch vụ mua hàng trực tuyến các sản phẩm hóa chất dùng cho công 
nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các 
loại nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô, phân bón, hợp chất chữa cháy, chế phẩm 
dùng để tôi, ram và hàn kim loại, chế phẩm để bảo quản thực phẩm, chất để thuộc da, chất 
dính dùng trong công nghiệp, thuốc màu, sơn, vecni, chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ, 
thuốc nhuộm, thuốc cắn màu, nhựa tự nhiên dạng thô, kim loại dạng lá và dạng bột dùng 
cho họa sĩ, người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sĩ, chất để tẩy trắng và các chất khác 
dùng để giặt, chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà phòng, nước hoa, 
tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, thuốc đánh răng, dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, 
chất để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi, nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và 
vật liệu cháy sáng, nến, bấc dùng để thắp sáng, các chế phẩm dược, thú y, chế phẩm vệ 
sinh dùng cho mục đích y tế, thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử 
dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé, chất bổ sung ăn kiêng cho người và 
động vật, cao dán, vật liệu dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa, chất tẩy 
uế, chất diệt động vật có hại chất diệt nấm, diệt cỏ, kim loại thường và hợp kim của 
chúng, vật liệu xây dựng bằngkim loại, cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được, vật liệu 
bằng kim loại dùng cho đường sắt, cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện, 
hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt, ống dẫn và ống bằng kim loại, két sắt an 
toàn sản phẩm kim loại thường không xếp trong các nhóm khác, quặng kim loại, máy và 
máy công cụ, động cơ và đầu máy (trừ loại động cơ dùng cho các phương tiện giao thông 
trên bộ), các bộ phận ghép nối và truyền động (không dùng cho các phương tiện giao 
thông trên bộ), nông cụ (không thao tác thủ công), máy ấp trứng, máy bán hàng tự động, 
công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, dao, kéo, thìa và dĩa, vũ khí lạnh, dao cạo, 
thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, 
báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp cứu và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ dùng để 
truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, 
thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, đĩa 
compact, DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác, các cơ cấu được vận hành bằng 
đồng xu, máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán, phần mềm máy 
tính, thiết bị dập lửa, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay giả, 
mắt và răng giả, dụng cụ chỉnh hình, vật liệu khâu vết thương, thiết bị để chiếu sáng, sưởi 
nóng, sinh hoạt nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ 
sinh, xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước, vũ khí cháy nổ, 
đạn dược và đầu đạn, chất nổ, pháo hoa, kim loại quý và các hợp kim của chúng, các hàng 
hoá làm từ các kim loại này hoặc bọc bằng kim loại này mà không được xếp ở các nhóm 
khác, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, dụng cụ âm 
nhạc, giấy, các tông và hàng hoá làm bằng các vật liệu này không được xếp trong các 
nhóm khác, ấn phẩm, vật liệu để đóng sách,ảnh chụp, văn phòng phẩm, keo dán dùng cho 
văn phòng hoặc dùng cho gia đình, vật liệu dùng cho các nghệ sĩ, bút lông, máy chữ và đồ 
dùng văn phòng (không kể đồ đạc bằng gỗ), đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy (không 
kể máy móc dùng cho mục đích này), vật liệu bằng chất dẻo để bao gói (không được xếp 
ở các nhóm khác), chữ in, bản in đúc (clisê), cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiang, mi-ca và 
các sản phẩm làm từ các loại vật liệu này và không được xếp ở các nhóm khác, bán thành 
phẩm bằng chất dẻo sử dụng trong sản xuất, vật liệu để bao gói, bịt kín, cách ly, ống mềm 
phi kim loại, da và giả da, sản phẩm bằng các vật liệu kể trên và không được xếp ở các 
nhóm khác da động vật, da sống, rương, hòm, va li và túi du lịch, ô và dù, gậy chống, roi 
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ngựa và yên cương, vật liệu xây dựng phi kim loại, ống cứng phi kim loại dùng cho xây 
dựng, asphan, hắc ín, bitum, các công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được, đài 
kỷ niệm phi kim loại, đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, v.v.), gương, khung ảnh, sản 
phẩm (chưa xếp vào các nhóm khác) bằng gỗ, li-e, lau, sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà 
voi, râu cá voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt biển, thế phẩm của các vật liệu này, hoặc làm 
bằng chất dẻo, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, lược và bọt biển, bàn 
chải (không kể bút lông), vật liệu dùng làm bàn chải, đồ lau dọn, sợi thép rối, thủy tinh 
thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng), đồ thủy tinh, sành, sứ không 
xếp vào các nhóm khác, dây, dây thừng, lưới, lều (trại), vải bạt, vải nhựa (vi dầu), buồm, 
bao đựng, và túi (không xếp vào các nhóm khác) vật liệu để đệm (lót) và nhồi (trừ cao su 
hoặc chất dẻo), vật liệu sợi dệt dạng thô, các loại sợi dùng để dệt, vải và hàng dệt không 
xếp vào các nhóm khác, khăn trải bàn và trải giường, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, 
đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải, khuy, khuy bấm, khuy móc, kim khâu và kim băng, 
hoa nhân tạo, thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán 
tường (trừ loại làm bằng hàng dệt), trò chơi, đồ chơi, dụng cụ thể dục thể thao không xếp 
trong các nhóm khác, đồ trang hoàng cây noel, thịt, cá, gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ 
thịt, rau, quả được bảo quản, phi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, 
trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, dầu thực vật và mỡ ăn, cà phê, chè, ca cao, cà phê 
nhân tạo, gạo, bột sắn và bột cọ, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt và 
kẹo, đá nước, đường, mật ong, mật đường, men, bột nở, muối, tương hạt cải, dấm và nước 
xốt (gia vị), gia vị, kem, hạt và các sản phẩm nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp không 
xếp vào các nhóm khác, động vật sống, rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tự nhiên, 
thức ăn cho động vật, mạch nha, bia, nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có 
cồn, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống, đồ 
uống có cồn (trừ bia), thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, diêm; cung cấp dịch vụ mua 
sắm trực tuyến hoặc mua sắm tại nhà bằng máy tính, điện thoại di động, điện thoại thông 
minh và các thiết bị điện tử cầm tay, các sản phẩm hóa chất dùng cho công nghiệp, khoa 
học, nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các loại nhựa nhân 
tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô, phân bón, hợp chất chữa cháy, chế phẩm dùng để tôi, ram 
và hàn kim loại, chế phẩm để bảo quản thực phẩm, chất để thuộc da, chất dính dùng trong 
công nghiệp, thuốc màu, sơn, vecni, chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ, thuốc nhuộm, 
thuốc cắn màu, nhựa tự nhiên dạng thô, kim loại dạng lá và dạng bột dùng cho hoạ sĩ, 
người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sĩ, chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để 
giặt, chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, 
mỹ phẩm, nước xức tóc, thuốc đánh răng, dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, chất để 
thấm hút, làm ướt và làm dính bụi, nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu 
cháy sáng, nến, bấc dùng để thắp sáng, các chế phẩm dược, thú y, chế phẩm vệ sinh dùng 
cho mục đích y tế, thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng 
trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé, chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật, 
cao dán, vật liệu dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa, chất tẩy uế, chất 
diệt động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ, kim loại thường và hợp kim của chúng, vật 
liệu xây dựng bằng kim loại, cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được, vật liệu bằng kim 
loại dùng cho đường sắt, cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện, hàng ngũ 
kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt, ống dẫn và ống bằng kim loại, két sắt an toàn, sản 
phẩm kim loại thường không xếp trong các nhóm khác, quặng kim loại, máy và máy công 
cụ, động cơ và đầu máy (trừ loại động cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ), 
các bộ phận ghép nối và truyền động (không dùng cho các phương tiện giao thông trên 
bộ), nông cụ (không thao tác thủ công), máy ấp trứng, máy bán hàng tự động, công cụ và 
dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, dao, kéo, thìa và dĩa, vũ khí lạnh, dao cạo, thiết bị và 
dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
693 

kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp cứu và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ dùng để truyền 
dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị 
ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, đĩa 
compact, DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác, các cơ cấu được vận hành bằng 
đồng xu, máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán, phần mềm máy 
tính, thiết bị dập lửa, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay giả, 
mắt và răng giả, dụng cụ chỉnh hình, vật liệu khâu vết thương, thiết bị để chiếu sáng, sưởi 
nóng, sinh hoạt nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ 
sinh, xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước, vũ khí cháy nổ, 
đạn dược và đầu đạn, chất nổ, pháo hoa, kim loại quý và các hợp kim của chúng, các hàng 
hoá làm từ các kim loại này hoặc bọc bằng kim loại này mà không được xếp ở các nhóm 
khác, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, dụng cụ âm 
nhạc, giấy, các tông và hàng hoá làm bằng các vật liệu này không được xếp trong các 
nhóm khác, ấn phẩm, vật liệu để đóng sách, ảnh chụp, văn phòng phẩm, keo dán dùng cho 
văn phòng hoặc dùng cho gia đình, vật liệu dùng cho các nghệ sĩ, bút lông, máy chữ và đồ 
dùng văn phòng (không kể đồ đạc bằng gỗ), đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy (không 
kể máy móc dùng cho mục đích này), vật liệu bằng chất dẻo để bao gói (không được xếp 
ở các nhóm khác), chữ in, bản in đúc (clisê), cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiang, mi-ca và 
các sản phẩm làm từ các loại vật liệu này và không được xếp ở các nhóm khác, bán thành 
phẩm bằng chất dẻo sử dụng trong sản xuất, vật liệu để bao gói, bịt kín, cách ly, ống mềm 
phi kim loại, da và giả da, sản phẩm bằng các vật liệu kể trên và không được xếp ở các 
nhóm khác, da động vật, da sống, rương, hòm, va li và túi du lịch, ô và dù, gậy chống, roi 
ngựa và yên cương, vật liệu xây dựng phi kim loại, ống cứng phi kim loại dùng cho xây 
dựng, asphan, hắc ín, bitum, các công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được, đài 
kỷ niệm phi kim loại, đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, v.v.), gương, khung ảnh, sản 
phẩm (chưa xếp vào các nhóm khác) bằng gỗ, li-e, lau, sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà 
voi, râu cá voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt biển, thế phẩm của các vật liệu này, hoặc làm 
bằng chất dẻo, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, lược và bọt biển, bàn 
chải (không kể bút lông), vật liệu dùng làm bàn chải, đồ lau dọn, sợi thép rối, thủy tinh 
thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng), đồ thủy tinh, sành, sứ không 
xếp vào các nhóm khác, dây, dây thừng, lưới, lều (trại), vải bạt, vải nhựa (vi dầu), buồm, 
bao đựng, và túi (không xếp vào các nhóm khác) vật liệu để đệm (lót) và nhồi (trừ cao su 
hoặc chất dẻo), vật liệu sợi dệt dạng thô, các loại sợi dùng để dệt, vải và hàng dệt không 
xếp vào các nhóm khác, khăn trải bàn và trải giường, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, 
đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải, khuy, khuy bấm, khuy móc, kim khâu và kim băng, 
hoa nhân tạo, thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán 
tường (trừ loại làm bằng hàng dệt), trò chơi, đồ chơi, dụng cụ thể dục thể thao không xếp 
trong các nhóm khác, đồ trang hoàng cây noel, thịt, cá, gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ 
thịt, rau, quả được bảo quản, phi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, 
trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, dầu thực vật và mỡ ăn, cà phê, chè, ca cao, cà phê 
nhân tạo, gạo, bột sắn và bột cọ, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt và 
kẹo, đá nước, đường, mật ong, mật đường, men, bột nở, muối, tương hạt cải, dấm và nước 
xốt (gia vị), gia vị, kem, hạt và các sản phẩm nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp không 
xếp vào các nhóm khác, động vật sống, rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tự nhiên, 
thức ăn cho động vật, mạch nha, bia, nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có 
cồn, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống, đồ 
uống có cồn (trừ bia), thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, diêm; dịch vụ đặt hàng điện 
tử, bằng điện thoại, bằng máy tính; dịch vụ thương mại điện tử (là sự mua bán sản phẩm 
hay dịch vụ trên các hệ thống điện tử như internet và các mạng máy tính) cho mục đích 
bán hàng các sản phẩm hóa chất dùng cho công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như 
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nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các loại nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo 
dạng thô, phân bón, hợp chất chữa cháy, chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại, chế 
phẩm để bảo quản thực phẩm, chất để thuộc da, chất dính dùng trong công nghiệp, thuốc 
màu, sản, vecni, chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ, thuốc nhuộm, thuốc cắn màu, nhựa tự 
nhiên dạng thô, kim loại dạng lá và dạng bột dùng cho hoạ sĩ, người làm nghề trang trí 
nghề in và nghệ sĩ, chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt, chất để tẩy rửa, đánh 
bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, 
thuốc đánh răng, dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, chất để thấm hút, làm ướt và làm 
dính bụi, nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng, nến, bấc dùng 
để thắp sáng, các chế phẩm dược, thú y, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, thực 
phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực 
phẩm cho em bé, chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật, cao dán, vật liệu dùng để 
băng bó, vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại, chất 
diệt nấm, diệt cỏ, kim loại thường và hợp kim của chúng, vật liệu xây dựng bằng kim loại, 
cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được, vật liệu bằng kim loại dùng cho đường sắt, cáp 
và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện, hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm 
bằng sắt, ống dẫn và ống bằng kim loại, két sắt an toàn, sản phẩm kim loại thường không 
xếp trong các nhóm khác, quặng kim loại, máy và máy công cụ, động cơ và đầu máy (trừ 
loại động cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ), các bộ phận ghép nối và 
truyền động (không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ), nông cụ (không thao 
tác thủ công), máy ấp trứng, máy bán hàng tự động, công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác 
thủ công, dao, kéo, thìa và dĩa, vũ khí lạnh, dao cạo, thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng 
hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám 
sát, cấp cứu và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, 
tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh 
hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, đĩa compact, DVD và các phương tiện 
ghi kỹ thuật số khác, các cơ cấu được vận hành bằng đồng xu, máy tính tiền, máy tính, 
thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán, phần mềm máy tính, thiết bị dập lửa, thiết bị và 
dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay giả, mắt và răng giả, dụng cụ chỉnh 
hình, vật liệu khâu vết thương, thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu 
nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh, xe cộ, phương tiện 
giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước, vũ khí cháy nổ, đạn dược và đầu đạn, chất 
nổ, pháo hoa, kim loại quý và các hợp kim của chúng, các hàng hoá làm từ các kim loại 
này hoặc bọc bằng kim loại này mà không được xếp ở các nhóm khác, đồ trang sức, đồ 
kim hoàn, đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, dụng cụ âm nhạc, giấy, các tông và 
hàng hoá làm bằng các vật liệu này không được xếp trong các nhóm khác, ấn phẩm, vật 
liệu để đóng sách, ảnh chụp, văn phòng phẩm, keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng 
cho gia đình, vật liệu dùng cho các nghệ sĩ, bút lông, máy chữ và đồ dùng văn phòng 
(không kể đồ đạc bằng gỗ), đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy (không kể máy móc dùng 
cho mục đích này), vật liệu bằng chất dẻo để bao gói (không được xếp ở các nhóm khác), 
chữ in, bản in đúc (clisê), cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiang, mi-ca và các sản phẩm làm 
từ các loại vật liệu này và không được xếp ở các nhóm khác, bán thành phẩm bằng chất 
dẻo sử dụng trong sản xuất, vật liệu để bao gói, bịt kín, cách ly, ống mềm phi kim loại, da 
và giả da, sản phẩm bằng các vật liệu kể trên và không được xếp ở các nhóm khác, da 
động vật, da sống, rương, hòm, va li và túi du lịch, ô và dù, gậy chống, roi ngựa và yên 
cương, vật liệu xây dựng phi kim loại, ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng, asphan, 
hắc ín, bitum, các công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được, đài kỷ niệm phi kim 
loại, đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, v.v.), gương, khung ảnh, sản phẩm (chưa xếp 
vào các nhóm khác) bằng gỗ, li-e, lau, sậy, cói, liễu, sừng xương, ngà voi, râu cá voi, vẩy, 
hổ phách, xà cừ, bọt biển, thế phẩm của các vật liệu này, hoặc làm bằng chất dẻo, dụng cụ 
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và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, lược và bọt biển, bàn chải (không kể bút 
lông), vật liệu dùng làm bàn chải, đồ lau dọn, sợi thép rối, thủy tinh thô hoặc bán thành 
phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng), đồ thủy tinh, sành, sứ không xếp vào các nhóm 
khác, dây, dây thừng, lưới, lều (trại), vải bạt, vải nhựa (vi dầu), buồm, bao đựng, và túi 
(không xếp vào các nhóm khác) vật liệu để đệm (lót) và nhồi (trừ cao su hoặc chất dẻo), 
vật liệu sợi dệt dạng thô, các loại sợi dùng để dệt,vải và hàng dệt không xếp vào các nhóm 
khác, khăn trải bàn và trải giường, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đăng ten và đồ thêu, 
ruy băng và dải, khuy, khuy bấm, khuy móc, kim khâu và kim băng, hoa nhân tạo, thảm, 
chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán tường (trừ loại làm 
bằng hàng dệt), trò chơi, đồ chơi, dụng cụ thể dục thể thao không xếp trong các nhóm 
khác, đồ trang hoàng cây noel, thịt, cá, gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ thịt, rau, quả 
được bảo quản, phi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa và 
các sản phẩm làm từ sữa, dầu thực vật và mỡ ăn, cà phê, chè, ca cao, cà phê nhân tạo, gạo, 
bột sắn và bột cọ, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt và kẹo, đá nước, 
đường, mật ong, mật đường, men, bột nở, muối, tương hạt cải, dấm và nước xốt (gia vị), 
gia vị, kem, hạt và các sản phẩm nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp không xếp vào các 
nhóm khác, động vật sống, rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tự nhiên, thức ăn cho 
động vật, mạch nha, bia, nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn, đồ 
uống hoa quả và nước ép hoa quả, xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống, đồ uống 
có cồn (trừ bia), thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, diêm; dịch vụ thương mại điện tử 
(là sự mua bán sản phẩm hay dịch vụ trên các hệ thống điện tử như internet và các mạng 
máy tính) để mua và bán sản phẩm/dịch vụ cho người tiêu dùng liên quan đến các sản 
phẩm hóa chất dùng cho công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, nghề 
làm vườn và lâm nghiệp, các loại nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô, phân bón, 
hợp chất chữa cháy, chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại, chế phẩm để bảo quản 
thực phẩm, chất để thuộc da, chất dính dùng trong công nghiệp, thuốc màu, sản, vecni, 
chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ, thuốc nhuộm, thuốc cắn màu, nhựa tự nhiên dạng thô, 
kim loại dạng lá và dạng bột dùng cho hoạ sĩ, người làm nghề trang trí nghề in và nghệ sĩ, 
chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt, chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và 
mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, thuốc đánh răng, dầu và 
mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, chất để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi, nhiên liệu (kể 
cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng, nến, bấc dùng để thắp sáng, các chế 
phẩm dược, thú y, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, thực phẩm và chất dinh 
dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé, 
chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật, cao dán, vật liệu dùng để băng bó, vật liệu 
để hàn răng và sáp nha khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ, 
kim loại thường và hợp kim của chúng, vật liệu xây dựng bằng kim loại, cấu kiện bằng 
kim loại vận chuyển được, vật liệu bằng kim loại dùng cho đường sắt, cáp và dây kim loại 
thường không dùng để dẫn điện, hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt, ống dẫn 
và ống bằng kim loại, két sắt an toàn, sản phẩm kim loại thường không xếp trong các 
nhóm khác, quặng kim loại, máy và máy công cụ, động cơ và đầu máy (trừ loại động cơ 
dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ), các bộ phận ghép nối và truyền động 
(không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ), nông cụ (không thao tác thủ công), 
máy ấp trứng, máy bán hàng tự động, công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, dao, 
kéo, thìa và dĩa, vũ khí lạnh, dao cạo, thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, 
nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp cứu 
và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình 
ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, đĩa compact, DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật 
số khác, các cơ cấu được vận hành bằng đồng xu, máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý 
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dữ liệu và máy điện toán, phần mềm máy tính, thiết bị dập lửa, thiết bị và dụng cụ phẫu 
thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay giả, mắt và răng giả, dụng cụ chỉnh hình, vật liệu 
khâu vết thương, thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, 
sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh, xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ, 
trên không hoặc dưới nước, vũ khí cháy nổ, đạn dược và đầu đạn, chất nổ, pháo hoa, kim 
loại quý và các hợp kim của chúng, các hàng hoá làm từ các kim loại này hoặc bọc bằng 
kim loại này mà không được xếp ở các nhóm khác, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, 
đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, dụng cụ âm nhạc, giấy, các tông và hàng hoá làm bằng 
các vật liệu này không được xếp trong các nhóm khác, ấn phẩm, vật liệu để đóng sách, 
ảnh chụp, văn phòng phẩm, keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình, vật liệu 
dùng cho các nghệ sĩ, bút lông, máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ đạc bằng 
gỗ), đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy (không kể máy móc dùng cho mục đích này), vật 
liệu bằng chất dẻo để bao gói (không được xếp ở các nhóm khác), chữ in, bản in đúc 
(clisê), cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiang, mi-ca và các sản phẩm làm từ các loại vật liệu 
này và không được xếp ở các nhóm khác, bán thành phẩm bằng chất dẻo sử dụng trong 
sản xuất, vật liệu để bao gói, bịt kín, cách ly, ống mềm phi kim loại, da và giả da, sản 
phẩm bằng các vật liệu kể trên và không được xếp ở các nhóm khác da động vật, da sống 
rương, hòm, va li và túi du lịch, ô và dù, gậy chống, roi ngựa và yên cương, vật liệu xây 
dựng phi kim loại, ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng, asphan, hắc ín, bitum, các 
công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được, đài kỷ niệm phi kim loại, đồ đạc (bàn, 
ghế, giường, tủ, giá, kệ, v.v.), gương, khung ảnh, sản phẩm (chưa xếp vào các nhóm khác) 
bằng gỗ, li-e, lau, sậy, cói, liễu, sừng xương, ngà voi, râu cá voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt 
biển, chế phẩm của các vật liệu này, hoặc làm bằng chất dẻo, dụng cụ và đồ chứa dùng 
cho gia đình hoặc bếp nóc, lược và bọt biển, bàn chải (không kể bút lông), vật liệu dùng 
làm bàn chải, đồ lau dọn, sợi thép rối, thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng 
trong xây dựng), đồ thủy tinh, sành, sứ không xếp vào các nhóm khác, dây, dây thừng, 
lưới, lều (trại), vi bạt, vi nhựa (vi dầu), buồm, bao đựng, và túi (không xếp vào các nhóm 
khác) vật liệu để đệm (lót) và nhồi (trừ cao su hoặc chất dẻo), vật liệu sợi dệt dạng thô, 
các loại sợi dùng để dệt, vải và hàng dệt không xếp vào các nhóm khác, khăn trải bàn và 
trải giường, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải, khuy, 
khuy bấm, khuy móc, kim khâu và kim băng, hoa nhân tạo, thảm, chiếu, thảm chùi chân, 
vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán tường (trừ loại làm bằng hàng dệt), trò chơi, 
đồ chơi, dụng cụ thể dục thể thao không xếp trong các nhóm khác, đồ trang hoàng cây 
noel, thịt, cá, gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ thịt, rau, quả được bảo quản, phi khô 
hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, 
dầu thực vật và mỡ ăn, cà phê, chè, ca cao, cà phê nhân tạo, gạo, bột sắn và bột cọ, bột và 
chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt và kẹo, đá nước, đường, mật ong, mật 
đường, men, bột nở, muối, tương hạt cải, dấm và nước xốt (gia vị), gia vị, kem, hạt và các 
sản phẩm nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp không xếp vào các nhóm khác, động vật 
sống, rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tự nhiên, thức ăn cho động vật, mạch nha, bia, 
nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn, đồ uống hoa quả và nước ép hoa 
quả, xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống, đồ uống có cồn (trừ bia), thuốc lá, vật 
dụng cho người hút thuốc, diêm; dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến về sản phẩm/dịch 
vụ cho mục đích quảng cáo và bán hàng; dịch vụ thương mại di động (hay còn gọi là sự 
phân phối hàng hóa thương mại điện tử trực tiếp tới tay người tiêu dùng, ở bất cứ đâu, 
thông qua công nghệ không dây) cho mục đích bán hàng các sản phẩm hóa chất dùng cho 
công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, 
các loại nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô, phân bón, hợp chất chữa cháy, chế 
phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại, chế phẩm để bảo quản thực phẩm, chất để thuộc 
da, chất dính dùng trong công nghiệp, thuốc màu, sản, vecni, chất chống rỉ và chất bảo 
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quản gỗ, thuốc nhuộm, thuốc cắn màu, nhựa tự nhiên dạng thô, kim loại dạng lá và dạng 
bột dùng cho hoạ sĩ, người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sĩ, chất để tẩy trắng và các 
chất khác dùng để giặt, chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà phòng, 
nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, thuốc đánh răng, dầu và mỡ công nghiệp, 
chất bôi trơn, chất để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi, nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho 
động cơ) và vật liệu cháy sáng, nến, bấc dùng để thắp sáng, các chế phẩm dược, thú y, chế 
phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp 
cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé, chất bổ sung ăn kiêng cho 
người và động vật, cao dán, vật liệu dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng và sáp nha 
khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ, kim loại thường và hợp 
kim của chúng, vật liệu xây dựng bằng kim loại, cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được, 
vật liệu bằng kim loại dùng cho đường sắt, cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn 
điện, hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt, ống dẫn và ống bằng kim loại, két 
sắt an toàn, sản phẩm kim loại thường không xếp trong các nhóm khác, quặng kim loại, 
máy và máy công cụ, động cơ và đầu máy (trừ loại động cơ dùng cho các phương tiện 
giao thông trên bộ), các bộ phận ghép nối và truyền động (không dùng cho các phương 
tiện giao thông trên bộ), nông cụ (không thao tác thủ công), máy ấp trứng, máy bán hàng 
tự động, công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, dao, kéo, thìa và dĩa, vũ khí lạnh, 
dao cạo, thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, 
cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp cứu và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ 
dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng 
điện, thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa 
ghi, đĩa compact, DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác, các cơ cấu được vận hành 
bằng đồng xu, máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán, phần mềm 
máy tính, thiết bị dập lửa, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay 
giả, mắt và răng giả, dụng cụ chỉnh hình, vật liệu khâu vết thương, thiết bị để chiếu sáng, 
sưởi nóng, sinh hoạt nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích 
vệ sinh, xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước, vũ khí cháy 
nổ, đạn dược và đầu đạn, chất nổ, pháo hoa, kim loại quý và các hợp kim của chúng, các 
hàng hoá làm từ các kim loại này hoặc bọc bằng kim loại này mà không được xếp ở các 
nhóm khác, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, dụng cụ 
âm nhạc, giấy, các tông và hàng hoá làm bằng các vật liệu này không được xếp trong các 
nhóm khác, ấn phẩm, vật liệu để đóng sách, ảnh chụp, văn phòng phẩm, keo dán dùng cho 
văn phòng hoặc dùng cho gia đình, vật liệu dùng cho các nghệ sĩ, bút lông, máy chữ và đồ 
dùng văn phòng (không kể đồ đạc bằng gỗ), đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy (không 
kể máy móc dùng cho mục đích này), vật liệu bằng chất dẻo để bao gói (không được xếp 
ở các nhóm khác), chữ in, bản in đúc (clisê), cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiang, mi-ca và 
các sản phẩm làm từ các loại vật liệu này và không được xếp ở các nhóm khác, bán thành 
phẩm bằng chất dẻo sử dụng trong sản xuất, vật liệu để bao gói, bịt kín, cách ly, ống mềm 
phi kim loại, da và giả da, sản phẩm bằng các vật liệu kể trên và không được xếp ở các 
nhóm khác, da động vật, da sống rương, hòm, va li và túi du lịch, ô và dù, gậy chống, roi 
ngựa và yên cương, vật liệu xây dựng phi kim loại, ống cứng phi kim loại dùng cho xây 
dựng, asphan, hắc ín, bitum, các công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được, đài 
kỷ niệm phi kim loại, đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, v.v.), gương, khung ảnh, sản 
phẩm (chưa xếp vào các nhóm khác) bằng gỗ, li-e, lau, sậy, cói, liễu, sừng,  xương, ngà 
voi, râu cá voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt biển, thế phẩm của các vật liệu này, hoặc làm 
bằng chất dẻo, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, lược và bọt biển, bàn 
chải (không kể bút lông), vật liệu dùng làm bàn chải, đồ lau dọn, sợi thép rối, thủy tinh 
thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng), đồ thủy tinh, sành, sứ không 
xếp vào các nhóm khác, dây, dây thừng, lưới, lều (trại), vải bạt, vải nhựa (vải dầu), buồm, 
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bao đựng, và túi (không xếp vào các nhóm khác) vật liệu để đệm (lót) và nhồi (trừ cao su 
hoặc chất dẻo), vật liệu sợi dệt dạng thô, các loại sợi dùng để dệt, vải và hàng dệt không 
xếp vào các nhóm khác, khăn trải bàn và trải giường, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, 
đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải, khuy, khuy bấm, khuy móc, kim khâu và kim băng, 
hoa nhân tạo, thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán 
tường (trừ loại làm bằng hàng dệt), trò chơi, đồ chơi, dụng cụ thể dục thể thao không xếp 
trong các nhóm khác, đồ trang hoàng cây noel, thịt, cá, gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ 
thịt, rau,  quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, 
trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, dầu thực vật và mỡ ăn, cà phê, chè, ca cao, cà phê 
nhân tạo, gạo, bột sắn và bột cọ, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt và 
kẹo, đá nước, đường, mật ong, mật đường, men, bột nở, muối, tương hạt cải, dấm và nước 
xốt (gia vị), gia vị, kem, hạt và các sản phẩm nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp không 
xếp vào các nhóm khác, động vật sống, rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tự nhiên, 
thức ăn cho động vật, mạch nha, bia, nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có 
cồn, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống, đồ 
uống có cồn (trừ bia), thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, diêm; dịch vụ thương mại 
điện tử di động (hay còn gọi là sự phân phối hàng hóa thương mại điện tử trực tiếp tới tay 
người tiêu dùng, ở bất cứ đâu, thông qua công nghệ không dây) để mua và bán sản 
phẩm/dịch vụ cho người tiêu dùng liên quan đến các sản phẩm hóa chất dùng cho công 
nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các 
loại nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô, phân bón, hợp chất chữa cháy, chế phẩm 
dùng để tôi, ram và hàn kim loại, chế phẩm để bảo quản thực phẩm, chất để thuộc da, chất 
dính dùng trong công nghiệp, thuốc màu, sản, vecni, chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ, 
thuốc nhuộm, thuốc cắn màu, nhựa tự nhiên dạng thô, kim loại dạng lá và dạng bột dùng 
cho hoạ sĩ, người làm nghề trang trí nghề in và nghệ sĩ, chất để tẩy trắng và các chất khác 
dùng để giặt, chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà phòng, nước hoa, 
tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, thuốc đánh răng, dầu và mỡ công nghiệp,  chất bôi trơn, 
chất để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi, nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và 
vật liệu cháy sáng, nến, bấc dùng để thắp sáng, các chế phẩm dược, thú y, chế phẩm vệ 
sinh dùng cho mục đích y tế, thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử 
dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé, chất bổ sung ăn kiêng cho người và 
động vật, cao dán, vật liệu dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa, chất tẩy 
uế, chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ, kim loại thường và hợp kim của 
chúng, vật liệu xây dựng bằng kim loại, cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được, vật liệu 
bằng kim loại dùng cho đường sắt, cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện, 
hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt, ống dẫn và ống bằng kim loại, két sắt an 
toàn, sản phẩm kim loại thường không xếp trong các nhóm khác, quặng kim loại, máy và 
máy công cụ, động cơ và đầu máy (trừ loại động cơ dùng cho các phương tiện giao thông 
trên bộ), các bộ phận ghép nối và truyền động (không dùng cho các phương tiện giao 
thông trên bộ), nông cụ (không thao tác thủ công), máy ấp trứng, máy bán hàng tự động, 
công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, dao, kéo, thìa và dĩa, vũ khí lạnh, dao cạo, 
thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, 
báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp cứu và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ dùng để 
truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, 
thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, đĩa 
compact, DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác, các cơ cấu được vận hành bằng 
đồng xu, máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán, phần mềm máy 
tính, thiết bị dập lửa, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay giả, 
mắt và răng giả, dụng cụ chỉnh hình, vật liệu khâu vết thương, thiết bị để chiếu sáng, sưởi 
nóng, sinh hoạt nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ 
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sinh, xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước, vũ khí cháy nổ, 
đạn dược và đầu đạn, chất nổ, pháo hoa, kim loại quý và các hợp kim của chúng, các hàng 
hoá làm từ các kim loại này hoặc bọc bằng kim loại này mà không được xếp ở các nhóm 
khác, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, dụng cụ âm 
nhạc, giấy, các tông và hàng hoá làm bằng các vật liệu này không được xếp trong các 
nhóm khác, ấn phẩm, vật liệu để đóng sách, ảnh chụp, văn phòng phẩm, keo dán dùng cho 
văn phòng hoặc dùng cho gia đình, vật liệu dùng cho các nghệ sĩ, bút lông, máy chữ và đồ 
dùng văn phòng (không kể đồ đạc bằng gỗ), đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy (không 
kể máy móc dùng cho mục đích này), vật liệu bằng chất dẻo để bao gói (không được xếp 
ở các nhóm khác), chữ in, bản in đúc (clisê), cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiang, mi-ca và 
các sản phẩm làm từ các loại vật liệu này và không được xếp ở các nhóm khác, bán thành 
phẩm bằng chất dẻo sử dụng trong sản xuất, vật liệu để bao gói, bịt kín, cách ly, ống mềm 
phi kim loại, da và giả da, sản phẩm bằng các vật liệu kể trên và không được xếp ở các 
nhóm khác da động vật, da sống, rương, hòm, va li và túi du lịch, ô và dù, gậy chống, roi 
ngựa và yên cương, vật liệu xây dựng phi kim loại, ống cứng phi kim loại dùng cho xây 
dựng, asphan, hắc ín, bitum, các công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được, đài 
kỷ niệm phi kim loại, đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, v.v.), gương, khung ảnh, sản 
phẩm (chưa xếp vào các nhóm khác) bằng gỗ, li-e, lau, sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà 
voi, râu cá voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt biển, thế phẩm của các vật liệu này, hoặc làm 
bằng chất dẻo, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, lược và bọt biển, bàn 
chải (không kể bút lông), vật liệu dùng làm bàn chải, đồ lau dọn, sợi thép rối, thủy tinh 
thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng), đồ thủy tinh, sành, sứ không 
xếp vào các nhóm khác, dây, dây thừng, lưới, lều (trại), vải bạt, vải nhựa (vi dầu), buồm, 
bao đựng, và túi (không xếp vào các nhóm khác) vật liệu để đệm (lót) và nhồi (trừ cao su 
hoặc chất dẻo), vật liệu sợi dệt dạng thô, các loại sợi dùng để dệt, vải và hàng dệt không 
xếp vào các nhóm khác, khăn trải bàn và trải giường, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, 
đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải, khuy, khuy bấm, khuy móc, kim khâu và kim băng, 
hoa nhân tạo, thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán 
tường (trừ loại làm bằng hàng dệt), trò chơi, đồ chơi, dụng cụ thể dục thể thao không xếp 
trong các nhóm khác, đồ trang hoàng cây noel, thịt, cá, gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ 
thịt, rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, 
trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, dầu thực vật và mỡ ăn, cà phê, chè, ca cao, cà phê 
nhân tạo, gạo, bột sắn và bột cọ, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt và 
kẹo, đá nước, đường, mật ong, mật đường, men, bột nở, muối, tương hạt cải, dấm và nước 
xốt (gia vị), gia vị, kem, hạt và các sản phẩm nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp không 
xếp vào các nhóm khác, động vật sống, rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tự nhiên, 
thức ăn cho động vật, mạch nha, bia, nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có 
cồn, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống, đồ 
uống có cồn (trừ bia), thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, diêm; dịch vụ hỗ trợ kinh 
doanh, tư vấn và cố vấn kinh doanh liên quan đến thương mại điện tử, thương mại điện tử 
di động và tạo lập, quản lý và điều hành các cửa hàng trực tuyến và thị trường trực tuyến. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ liên quan đến việc chuyển tiền điện tử để mua hàng 

hóa và dịch vụ và để cho phép, xử lý và thu các khoản thanh toán điện tử và các giao dịch 

tài chính điện tử; dịch vụ cổng nối và tiện ích để thanh toán; dịch vụ ví điện tử (dịch vụ 

thanh toán); xử lý điện tử các giao dịch thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng và thanh toán điện tử 

qua internet hoặc mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; ngân hàng điện 

tử; dịch vụ ngân hàng di động.    
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Nhóm 42: Dịch vụ máy tính và công nghệ thông tin; thiết kế và phát triển phần cứng máy 

tính và chương trình phần mềm máy tính và ứng dụng để cho phép, xử lý và thu các khoản 

thanh toán điện tử và các giao dịch tài chính điện tử; dịch vụ cung cấp dịch vụ ứng dụng 

của máy tính; phần mềm hướng dịch vụ (là một dạng chuyển giao phần mềm cho phép 

truy cập dữ liệu từ bất kì thiết bị nào có kết nối internet và cài đặt trình duyệt web); dịch 

vụ cung cấp tạm thời việc sử dụng các ứng dụng trực tuyến và các công cụ phần mềm; 

phát triển, thiết kế và lập trình các cổng thông tin thương mại điện tử, chợ trực tuyến.  
 

 
(210) 4-2015-09990 (220) 23.04.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 3.4.1; A3.4.4; A3.4.24; A3.4.25 

(591) Đen, trắng, tím, xanh tím than, xanh da 

trời, hồng, vàng 

(731) Nguyễn Phong Lộc   (VN) 
Số 30B nhà C, tập thể in Ngân Hàng, ngõ 

Quan Thổ 1, phường Hàng Bột, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; viđêo thu sẵn làm bài giảng, phim ngắn; xuất bản phẩm điện 

tử, có thể tải xuống; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; tệp tin hình ảnh có thể tải về được.  

 

Nhóm 16: Truyện và truyện tranh; ấn phẩm (dạng giấy) xuất bản định kỳ; các loại ấn 

phẩm sách báo; bộ dụng cụ in mang đi được [đồ dùng văn phòng, quà tặng]; phiên bản đồ 

hoạ; chữ in; bản in khắc; tranh ảnh. 
 

 
(210) 4-2015-11161 (220) 08.05.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 2.7.9; 2.7.23 

(591) Vàng đồng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HTH Hưng  (VN) 
Số 1, đường Hồ Bá Phấn, phường Phước 

Long A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 20: Nôi cho trẻ em; tấm lót dùng để thay đồ cho trẻ em; đệm cho cũi đẩy của trẻ 

em; đệm, xe cũi đẩy cho trẻ em. 

 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
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(210) 4-2015-12438 (220) 20.05.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; A5.5.20; 5.5.16; A5.5.21 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ và đầu tư Lấp Lánh  
(VN) 
14 Phan Tôn, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm và thú săn (không còn sống); chất chiết ra 
từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông, mứt, mứt 
quả; trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa; dầu thực vật và mỡ ăn. 

 

Nhóm 31: Hạt của nông nghiệp; sản phẩm của nông nghiệp như: rau và quả tươi, cá (còn 
sống), gia cầm (còn sống); động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi; thức 
ăn cho động vật, mạch nha dùng để nấu bia;.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; chức năng văn 
phòng. 

 

Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản. 
 

Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch. 
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; chỗ ở tạm thời. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động 
vật; dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-12547 (220) 20.05.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.13.1; A3.6.25; A3.6.3; 26.13.25 
(731) MONSTER ENERGY COMPANY  (US)

1 Monster Way, Corona, California 
92879, USA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn; giày dép bảo hộ phòng chống tai nạn; mũ 
bảo hộ phòng chống tai nạn; kính mắt bảo hộ, mũ bảo hiểm thể thao; vỏ hộp bảo hộ 
chuyên dụng cho các thiết bị điện tử; tai nghe; kính đeo mắt; vỏ hộp đựng kính đeo mắt; 
kính râm; vỏ hộp đựng kính râm; thiết bị ghi hình có tính năng thể thao, thể thao mạo 
hiểm và đua xe; dây điện thoại; dây kính đeo mắt; dây đeo chuyên dụng dùng cho thẻ từ 
được mã hóa; dây đeo chuyên dụng dùng cho thiết bị ghi âm; dây đeo chuyên dụng dùng 
cho máy nghe nhạc cầm tay. 
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Nhóm 16: ấn phẩm và xuất bản phẩm dạng in; áp phích; giấy dính (văn phòng phẩm); đề 

can (hình in bóc dán); danh thiếp; văn phòng phẩm; biển hiệu bằng giấy hoặc bìa cứng; 

bộ giấy dính (văn phòng phẩm) gồm giấy dính và đề can; dây chuyên dụng dùng để đeo 

thẻ nhận dạng (đồ dùng văn phòng; dây chuyên dụng dùng để đeo giấy chứng chỉ (đồ 

dùng văn phòng). 

 

Nhóm 18: Túi xách; ba lô; ví; vali; bao để móc chìa khóa; túi vải có dây buộc; túi sách 

học sinh; túi xách tay; túi đa năng (bằng da thuộc để bao gói); túi đa năng cho thể thao; da 

thuộc (da thô hoặc bán thành phẩm) và vật liệu giả da; túi xách, ví, dây đai, túi, và sợi làm 

bằng da thuộc hoặc giả da. 

 

Nhóm 25: Trang phục gồm: quần áo, đồ đi chân và đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2015-13190 (220) 27.05.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại và xuất nhập khẩu Việt 
Anh   (VN) 
Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 21: Vợt bắt muỗi chạy bằng điện; đèn bắt muỗi bằng ánh sáng điện tử; máy xay 

sinh tố, máy ép hoa quả, nồi, chảo (tất cả không dùng điện). 
 

 
(210) 4-2015-13488 (220) 28.05.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH John Việt Nam  
(VN) 
Số 10 tập thể Đường Sắt, ga Long Biên, 

phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: ổn áp điện; công tắc điện; bộ đổi dòng điện; hộp số quạt điện; thiết bị đóng 

ngắt điện tự động cho máy bơm nước; ắc quy điện. 

 

Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; đèn trang trí; đèn sưởi; quạt điện; quạt gió.  

 

Nhóm 35: Mua bán quạt điện, hộp số quạt điện, bộ đổi dòng điện, đèn chiếu sáng, đèn 

sưởi, phao điện. 
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(210) 4-2015-13644 (220) 29.05.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A2.9.16; 20.7.1; A18.1.9; 18.1.21 
(591) Đỏ, trắng, xanh tím than, vàng 
(731) Hiệp hội taxi thành phố Hồ 

Chí Minh   (VN) 
14 Alexandre De Rhodes, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách bằng taxi. 

 

 
(210) 4-2015-14509 (220) 08.06.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thương mại - 
Dịch vụ Công nghệ cao   (VN) 
Lô T2-4, đường D1, khu công nghệ cao, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng tiêu dùng: mua bán hàng điện tử điện lạnh điện gia dụng; mua 

bán hàng thực phẩm; mua bán hàng trang trí nội thất; mua bán hàng mỹ phẩm; mua bán 
hàng thủ công mỹ nghệ; mua bán rượu bia nước giải khát; mua bán hàng may mặc; mua 
bán đồ thể thao; mua bán đồ chơi; mua bán thuốc lá; mua bán giày dép; mua bán hàng 
ngũ kim. 

 
Nhóm 36: Đầu tư bất động sản; mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê 
văn phòng, nhà ở.  

 
Nhóm 41: Hoạt động chiếu phim; giáo dục mầm non; giáo dục tiểu học; hoạt động thể 
thao.  

 
 

(210) 4-2015-14510 (220) 08.06.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 7.3.2; A26.11.7 
(591) Xanh lá cây, xanh đen, xanh dương, 

trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thương mại - 
Dịch vụ Công nghệ cao   (VN) 
Lô T2-4, đường D1, khu công nghệ cao, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng tiêu dùng: mua bán hàng điện tử điện lạnh điện gia dụng; mua 
bán hàng thực phẩm; mua bán hàng trang trí nội thất; mua bán hàng mỹ phẩm; mua bán 
hàng thủ công mỹ nghệ, mua bán rượu bia nước giải khát; mua bán hàng may mặc; mua 
bán đồ thể thao; mua bán đồ chơi; mua bán thuốc lá; mua bán giày dép; mua bán hàng 
ngũ kim.   

 
Nhóm 36: Đầu tư bất động sản; mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê 
văn phòng, nhà ở.   

 
Nhóm 41: Hoạt động chiếu phim; giáo dục mầm non; giáo dục tiểu học; hoạt động thể 
thao. 

 

 
(210) 4-2015-14511 (220) 08.06.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thương mại - 
Dịch vụ Công nghệ cao   (VN) 
Lô T2-4, đường D1, khu công nghệ cao, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng tiêu dùng: mua bán hàng điện tử điện lạnh điện gia dụng; mua 

bán hàng thực phẩm; mua bán hàng trang trí nội thất; mua bán hàng mỹ phẩm; mua bán 
hàng thủ công mỹ nghệ; mua bán rượu bia nước giải khát; mua bán hàng may mặc; mua 
bán đồ thể thao; mua bán đồ chơi; mua bán thuốc lá; mua bán giày dép; mua bán hàng 
ngũ kim.  

 
Nhóm 36: Đầu tư bất động sản; mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê 
văn phòng, nhà ở.   

 
Nhóm 41: Hoạt động chiếu phim; giáo dục mầm non; giáo dục tiểu học; hoạt động thể 
thao. 

 

 
(210) 4-2015-14512 (220) 08.06.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thương mại - 
Dịch vụ Công nghệ cao   (VN) 
Lô T2-4, đường D1, khu công nghệ cao, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng tiêu dùng: mua bán hàng điện tử điện lạnh điện gia dụng; mua 

bán hàng thực phẩm; mua bán hàng trang trí nội thất; mua bán hàng mỹ phẩm; mua bán 
hàng thủ công mỹ nghệ; mua bán rượu bia nước giải khát; mua bán hàng may mặc; mua 
bán đồ thể thao; mua bán đồ chơi; mua bán thuốc lá; mua bán giày dép; mua bán hàng 
ngũ kim.   
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Nhóm 36: Đầu tư bất động sản; mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê 
văn phòng, nhà ở.   

 
Nhóm 41: Hoạt động chiếu phim; giáo dục mầm non; giáo dục tiểu học; hoạt động thể 
thao. 

 

 
(210) 4-2015-14730 (220) 09.06.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 26.15.3; 19.3.1 
(591) Hồng, trắng, xanh biển 
(731) Lê Thị Huệ  (VN) 

Thôn Vĩnh Phục, xã Phú Lâm, huyện 
Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 16: Bút mài, mực viết (cho bút viết mực), đồ dùng cho trường học (văn phòng 

phẩm), văn phòng phẩm, hộp đựng đồ viết (văn phòng phẩm). 
 
 

(210) 4-2015-14809 (220) 10.06.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Ngô Văn Hà  (VN) 
Xóm Mới, xã Duyên Hà, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước (dùng bằng điện); bếp gas; nồi cơm điện; máy hút khử mùi; lò 

vi sóng.  
 

 
(210) 4-2015-14915 (220) 11.06.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
CUORE ITALIA    (VN) 
15A, đại lộ Hữu Nghị, KCN VSIP, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  
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(511)   Nhóm 29: Chất béo ăn được, phô mát, bơ, phô mai, sữa, dầu ăn.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm sau: chất béo ăn được, phô mát, bơ, phô mai, 

sữa, dầu ăn.  
 

 
(210) 4-2015-14916 (220) 11.06.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
CUORE ITALIA   (VN) 
15A, Đại Lộ Hữu Nghị, KCN VSIP, thị 

xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 29: Chất béo ăn được, phô mát, bơ, phô mai, sữa, dầu ăn.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm sau: chất béo ăn được, phô mát, bơ, phô mai, 

sữa, dầu ăn.  
 

 
(210) 4-2015-14949 (220) 11.06.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Lê Hữu Thi  (VN) 
Thôn 1, xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia, 

tỉnh Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị lọc nước; mua bán thiết bị sinh hơi nước; mua bán thiết bị lọc 

nước gia đình; mua bán các thiết bị phân phối nước và các thiết bị vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2015-14980 (220) 11.06.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.5.1; 15.1.13; 21.1.17 

(591) Cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Luks Land (Việt 
Nam)  (VN) 
37 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê văn phòng và trung tâm thương mại.  
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(210) 4-2015-14981 (220) 11.06.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 25.1.6; A1.1.10; 26.3.1; A26.3.5 
(591) Đen, trắng, cam, cam cháy, vàng đồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Espy  (VN) 
154 Cống Huỳnh, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn và giải khát. 

 

 
(210) 4-2015-15075 (220) 11.06.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Cơ sở Ngư Hương  (VN) 
72/1 khu phố 1, phường Thới An, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nước tương, nước mắm.  

 

 
(210) 4-2015-15260 (220) 15.06.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.9.1; 2.9.14 
(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tuyển dụng, cụ thể là dịch vụ tuyển dụng nhân viên, thuê mướn nhân 

viên, sắp xếp việc làm, dịch vụ bố trí cán bộ nhân viên và tạo dựng nghề nghiệp.  
 

 
(210) 4-2015-15281 (220) 15.06.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) CHECKPOINT SYSTEMS, INC.  (US) 

101 Wolf Drive, Thorofare, NJ 08086 US

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy dán nhãn; máy đánh dấu giá; máy in nhãn và tài liệu để ghi giá sản phẩm, 

ghi cân nặng của sản phẩm và kiểm kê sản phẩm. 
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Nhóm 09: Hệ thống an ninh và giám sát điện tử bao gồm bộ cảm biến điện tử, thẻ điện tử 
và bộ vô hiệu hóa thẻ điện tử; hệ thống kiểm soát ra vào điện tử để bảo vệ tài sản công ty, 
cụ thể thẻ kiểm soát ra vào, máy đọc thẻ kiểm soát ra vào, máy vi tính dùng để vận hành 
và kiểm soát hệ thống kiểm soát ra vào điện tử và chương trình máy tính dùng để vận 
hành hệ thống kiểm soát ra vào điện tử; hệ thống truyền hình mạch đóng dùng để theo dõi 
tài sản bao gồm máy thu hình, bộ điều khiển, máy quay phim và máy vi tính dùng để vận 
hành và kiểm soát hệ thống truyền hình mạch đóng; hệ thống nhận dạng và giám sát tần 
số sóng vô tuyến dùng để giám sát địa điểm và kiểm soát tài sản bao gồm máy đọc tần số 
sóng vô tuyến, thẻ nhận dạng tần số sóng vô tuyến và chương trình máy tính dùng để vận 
hành hệ thống nhận dạng và giám sát tần số sóng vô tuyến. 

 

Nhóm 16: Sản phẩm được sử dụng trong hệ thống bán lẻ để cung cấp thông tin về hàng 
hóa, cụ thể là các sản phẩm để xúc tiến bán lẻ dưới dạng văn bản nhằm cung cấp thông tin 
về hàng hóa sử dụng trong sản xuất thủ công, các sản phẩm nêu trên bao gồm đồ bằng 
giấy và đồ bằng bìa cứng, cụ thể là bút, văn phòng phẩm, áp phích quảng cáo in sẵn hoặc 
để trống, biển hiệu in sẵn hoặc để trống, tờ giấy in sẵn hoặc mẫu in sẵn để giao cho các cơ 
sở bán hàng nhằm mục đích xúc tiến bán hàng; sản phẩm dùng trong hệ thống khách hàng 
ưu tiên để sử dụng trong việc xác định thứ tự của khách hàng, các sản phẩm nêu trên bao 
gồm phiếu xếp hàng in sẵn, giá để phiếu xếp hàng in sẵn và bảng niêm yết; sản phẩm 
dùng trong hệ thống nhãn in sẵn cầm tay dùng để dán nhãn sản phẩm bao gồm nhãn in 
sẵn không làm bằng vải, mực tầu để sử dụng trong dụng cụ đánh dấu giá cầm tay để đánh 
dấu nhãn, thiết bị dán nhãn cầm tay, thiết bị phân phối nhãn (đồ dùng văn phòng), bản in 
đúc. 

 

 
(210) 4-2015-15504 (220) 17.06.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 13.1.6; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Giải pháp Home  (VN) 
336/56A Phan Văn Trị, phường 11, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2015-15541 (220) 17.06.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Đỏ, ghi (540) 

  

(731) 1. Hộ kinh doanh trang trí 
nội thất An Khang I  (VN) 
Tổ 14, ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập, 
huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang 

2. Hộ kinh doanh trang trí 
nội thất An Khang  (VN) 
Số 209, tổ 6, ấp Sơn Tân, xã Vọng Đông, 
huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: tủ, bàn, ghế. 
 

 
(210) 4-2015-15546 (220) 17.06.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A25.7.3 
(731) OLFA CORPORATION  (JP) 

11-8, Higashinakamoto 2-chome, 
Higashinari-ku, Osaka, Japan 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 07: Lưỡi cắt (bộ phận của máy móc); mâm kẹp lưỡi cắt (bộ phận của máy móc); 
lưỡi cắt của máy băm thức ăn cho động vật; lưỡi dao (bộ phận của máy móc); lưỡi dao cho 
máy cắt cỏ; dao điện; lưỡi cưa (bộ phận của máy); lưỡi đục cho máy gia công kim loại, 
máy gia công gỗ và/hoặc máy gia công đá; máy mài sắc lưỡi cắt; cưa (máy); máy phay; 
dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; dụng cụ mở hộp dùng điện; máy cắt; máy cắt 
giấy và bìa cứng; dao điện cắt giấy và bìa cứng. 

 

Nhóm 08: Dao; dụng cụ cắt; dụng cụ cắt, thao tác thủ công; lưỡi dùng một lần cho dụng 
cụ cắt cầm tay; hộp để bẻ và đựng phần lưỡi dao đã sử dụng; các bộ phận của dụng cụ cắt 
cầm tay, đặc biệt là miếng trượt để điều chỉnh lưỡi dao, miếng cuối có thể tháo rời để 
chụp lưỡi dao trượt có thể thu vào; dụng cụ để nạo (công cụ cầm tay), đặc biệt là vật dụng 
cạo tay để loại bỏ gỉ hoặc các vết bẩn trên bề mặt kim loại; kéo; dao cắt; dụng cụ cắt vải 
thao tác thủ công. 

 

Nhóm 16: Dụng cụ cắt sử dụng trong văn phòng; dao xén giấy [đồ dùng văn phòng]; dao 
rọc giấy [đồ dùng văn phòng]; gọt bút chì; cái mở bì thư; bảng lót cắt [đồ dùng văn 
phòng]; dao cắt có lưỡi trượt thu lại được cho mục đích văn phòng phẩm hoặc sử dụng 
trong văn phòng; hộp để bẻ và đựng phần lưỡi dao đã sử dụng của dao cắt có lưỡi trượt thu 
lại được cho mục đích văn phòng phẩm hoặc sử dụng trong văn phòng; lưỡi dùng một lần 
của dao cắt có lưỡi trượt thu lại được cho mục đích văn phòng phẩm hoặc sử dụng trong 
văn phòng; thước (đồ dùng văn phòng); dụng cụ cắt giấy kiểu quay [đồ dùng văn phòng]; 
văn phòng phẩm; thùng để đóng gói bằng giấy. 

 

(210) 4-2015-15963 (220) 19.06.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.3.1; 3.2.1; 26.3.2; 25.5.2 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh dương, vàng xanh lá 

cây, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tiến Nam   (VN) 
Thôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp. 
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(210) 4-2015-15964 (220) 19.06.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.3.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh dương, cam 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tiến Nam  (VN) 
Thôn Thượng, xã Chương Mỹ, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-16149 (220) 22.06.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 

thương mại điện tử quốc tế 
EBIS  (VN) 
Số 91 Trung Kính, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; thương mại điện tử 

các mặt hàng gia dụng: máy lọc nước, máy điều hòa, tủ lạnh, thiết bị điện tử (bao gồm: ti 
vi, máy tính, điện thoại di động, máy nghe nhạc, thiết bị ngoại vi), bàn ghế. 

 
Nhóm 42: Lập trình chương trình máy tính; sao chép chương trình máy tính; tư vấn phần 
mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; cập nhật phần 
mềm máy tính; dịch vụ cung cấp giải pháp thương mại điện tử trong lĩnh vực tin học trên 
mạng internet. 

 

 
(210) 4-2015-16303 (220) 24.06.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.8; A25.7.21 
(591) Trắng, nâu 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH KSMC  (VN) 
Số 61, ngõ 53, phố Đức Giang, phường 
Đức Giang, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán tư liệu sản xuất: thiết bị, phụ tùng, linh kiện điện-điện tử và máy móc 

cụ thể là: cảm biến các loại (cảm biến từ, cảm biến quang, cảm biến laze, cảm biến áp 
suất lưu lượng, cảm biến an toàn, cảm biến nhiệt độ, cảm biến tiệm cận, cảm biến đo 
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lường), thiết bị khử tĩnh điện, thiết bị hàn, cắt khắc, in bằng laze, hệ thống lập trình logic 
(PLC), hệ thống kiểm soát điều khiển tự động, hệ thống camera kiểm tra ngoại quan với 
phát hiện lỗi sản phẩm, bộ lọc từ tính và lõi lọc cho chất lỏng, chất khí, các loại giấy, hoá 
chất chống rỉ và hoá chất ăn mòn kim loại, máy tự động cho sản xuất công nghiệp điện tử, 
dùng cho lắp ráp ô tô và sản xuất đồ uống, thanh nhôm định hình kỹ thuật (đồ gá lắp ráp 
máy và thiết bị); buôn bán nguyên, nhiên vật liệu phục vụ ngành công nghiệp cụ thể là: 
lõi lọc, hạt nhựa, hoá chất và nông nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-16387 (220) 24.06.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) VMWARE, INC.  (US) 

3401 Hillview Avenue, Palo Alto, 
California 94304, United States of 
America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính và tài liệu hướng dẫn sử dụng được bán như một phần của 

phần mềm máy tính, cụ thể là các chương trình máy tính dùng để quản lý, kiểm tra và sử 
dụng nhiều hệ điều hành, quản lý tài nguyên máy tính, cung cấp các ứng dụng máy tính 
và dịch vụ công nghệ thông tin, mua, tải xuống và cung cấp hệ điều hành máy tính và các 
ứng dụng; phần mềm hệ điều hành được sử dụng trên các máy chủ, không gian lưu trữ và 
hệ thống để tổng hợp tài nguyên phần cứng và cung cấp dịch vụ tích hợp cho các ứng 
dụng dùng để điều hành, phát triển và quản lý tài nguyên phần mềm và phần cứng thông 
qua việc quản lý tính khả dụng an ninh và khả năng mở rộng của phần mềm ứng dụng; 
phần mềm hệ điều hành để quản lý và tự động hoá các quy trình quản lý mạng công nghệ 
thông tin bằng cách tạo ra một đơn vị chuẩn để có thể di chuyển máy chủ, không gian lưu 
trữ và tài nguyên mạng một cách linh hoạt và không bị gián đoạn mà không làm mất dịch 
vụ cho người sử dụng các ứng dụng; phần mềm quản lý và cung cấp các cơ sở hạ tầng 
máy tính để bàn ảo, phần mềm xác thực để quản lý người sử dụng. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, cụ thể là tổ chức các lớp học, hội thảo, hội nghị và hộ thảo 
tập huấn trong các lĩnh vực phần cứng và phần mềm máy tính, bao gồm phần mềm máy 
tính để phát triển và chạy các ứng dụng và dịch vụ, quản lý ứng dụng, truy cập dữ liệu và 
dịch vụ trên các thiết bị máy tính để bàn và thiết bị di động, hỗ trợ cho các nhà cung cấp 
dịch vụ điện toán đám mây và các dịch vụ của họ; tổ chức và tiến hành các lớp học giáo 
dục, hội thảo giáo dục, triển lãm con đường giáo dục, hội nghị giáo dục và thuyết trình 
giáo dục liên quan đến cơ sở hạ tầng, không gian lưu trữ và kết nối mạng ảo; dịch vụ đào 
tạo trong các lĩnh vực phần cứng máy tính; dịch vụ đào tạo và cấp giấy chứng nhận đào 
tạo về phần mềm máy tính, cụ thể là, để phát triển và chạy các ứng dụng và dịch vụ, để 
quản lý ứng dụng, truy cập dữ liệu và dịch vụ trên các thiết bị máy tính để bàn và thiết bị 
di động, hỗ trợ cho các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây và các dịch vụ của họ. 

 
Nhóm 42: Tạo lập quản lý và cung cấp các ứng dụng máy tính và dịch vụ công nghệ 
thông tin qua mạng internet và hệ thống mạng webmạng nội bộ điện thoại di động, cụ thể 
là, phát triển phần mềm máy tính; dịch vụ chia sẻ thời gian máy tính, cho thuê các tính 
năng máy tính; cung cấp dịch vụ máy tính dưới dạng truy cập và thao tác của người dùng 
dựa trên hệ thống web mạng nội bộ  điện thoại  di động các thông tin, hồ sơ cá nhân, và 
thông tin dưới dạng cung cấp dịch vụ ứng dụng, cụ thể là, cung cấp, lưu trữ, quản lý, phát 
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triển và bảo trì các ứng dụng, phần mềm, trang web và cơ sở dữ liệu của người khác trong 
lĩnh vực tính hiệu suất kinh doanh, truyền thông không dây, truy cập thông tin di động và 
quản lý dữ liệu từ xa cho việc truyền phát không dây nội dung đến máy tính cầm tay, máy 
tính xách tay, máy tính để bàn, máy chủ và các thiết bị điện tử di động; dịch vụ máy tính, 
cụ thể là quản lý tài nguyên, máy tính và cung cấp các ứng dụng máy tính và dịch vụ công 
nghệ thông tin thông qua hệ thống thông tin máy tính toàn cầu và mạng nội bộ/điện 
thoại/di động, cụ thể là thiết kế tạo lập và bảo trì các trang web cho người khác; cung cấp 
việc sử dụng tạm thời các phần mềm trực tuyến không thể tải về được để quản lý tài 
nguyên máy tính và cung cấp các ứng dụng máy tính và dịch vụ công nghệ thông tin; dịch 
vụ máy tính, cụ thể là thiết kế thực hiện và bảo trì phần mềm máy tính cho người khác; 
cung cấp mạng máy tính nội bộ công ty cụ thể là thiết kế hạ tầng mạng máy tính và thiết 
kế phần mềm cho người khác; dịch vụ tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nêu trên; 
dịch vụ tư vấn liên quan tới phần mềm máy tính; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến tất 
cả các dịch vụ nêu trên, cụ thể là dịch vụ phát triển phần cứng và phần mềm máy tính liên 
quan đến khả năng tương tác của cơ sở hạ tầng và phần mềm; dịch vụ máy tính, cụ thể là 
tạo lập và quản lý dịch vụ máy tính cho phần mềm hệ điều hành được sử dụng trên các 
máy chủ, không gian lưu trữ và hệ thống để tổng hợp tài nguyên phần mềm và phần cứng; 
dịch vụ máy tính, cụ thể là thiết kế phát triển, thực hiện, quản lý và bảo trì các ứng dụng, 
cơ sở hạ tầng, phần cứng và phần mềm máy tính, nền tảng phát triển hệ thống và cơ sở dữ 
liệu; dịch vụ tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nêu trên; dịch vụ tư vấn máy tính; 
dịch vụ máy tính, cụ thể là phát triển khả năng tương tác của cơ sở hạ tầng và phần mềm 
máy tính; dịch vụ tư vấn và nghiên cứu kỹ thuật trong lĩnh vực phần mềm máy tính, phần 
cứng máy tính và mạng máy tính; dịch vụ lập trình máy tính; thiết kế, phát triển, triển 
khai, thực hiện, phân tích, tích hợp và quản lý phần mềm máy tính cho người khác, lắp 
đặt, thay đổi, bảo trì và sửa chữa phần mềm máy tính; tùy biến và cấu hình phần cứng và 
phần mềm máy tính, dịch vụ tư vấn liên quan đến cơ sở hạ tầng, không gian lưu trữ và kết 
nối mạng ảo; cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin có quản lý và các thao tác cho người 
khác, cụ thể là quản lý cơ sở hạ tầng, dịch vụ kết nối mạng và lưu trữ ảo; cung cấp dịch 
vụ, cụ thể là lưu trữ, quản lý và điều hành phần mềm máy tính cho người khác; cho thuê 
và thuê phần mềm máy tính, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là xử lý sự cố phần cứng và 
phần mềm máy tính; dịch vụ máy tính, cụ thể là thiết kế, lập trình, quản lý và phát triển 
các nền tảng cơ sở hạ tầng máy tính để bàn ảo; và thiết kế, lập trình, quản lý và phát triển 
các ứng dụng phần mềm để sử dụng trên các nền tảng cơ sở hạ tầng máy tính để bàn ảo, 
dịch vụ an ninh điện toán doanh nghiệp, cụ thể là cung cấp truy cập an toàn, thông qua 
mạng máy tính toàn cầu, công nghệ đặc trưng cho phép truy cập vào các ứng dụng và dịch 
vụ phần mềm doanh nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-16423 (220) 24.06.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.23; A26.11.8 
(731) CATERPILLAR (QINGZHOU) LTD.  

(CN) 
No. 12999 Nanhuan Road, Qingzhou 
City, Shandong Province, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất sử dụng cho công nghiệp; hóa chất dùng cho nông nghiệp, nghề làm 
vườn và lâm nghiệp; nhựa thông nhân tạo chưa xử lý; chất dẻo chưa xử lý; hợp chất dập 
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lửa; chế phẩm tôi và hàn; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; chất hàn gắn dùng 
cho sửa chữa; chất chống đông; chất làm mát; chất làm mát động cơ dùng cho hệ thống 
làm mát; hóa chất làm sạch dùng hệ thống làm mát; chất trám dùng cho mục đích công 
nghiệp; chế phẩm hóa học để khóa ốc vít; chất điện phân (hóa chất); hóa chất làm sáng 
màu; hóa chất để lọc; các chất cứng trong nước, cụ thể là hydrat; phụ gia nhiên liệu; hợp 
chất dùng cho sửa chữa lốp xe cộ; nguyên liệu làm vòng đệm, cụ thể là hóa chất cường 
tính cho cao su dùng để làm vòng đệm; nhựa nhân tạo và tổng hợp dạng thô.  

 

 
(210) 4-2015-16424 (220) 24.06.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; A15.9.11 
(731) CATERPILLAR (QINGZHOU) LTD.  

(CN) 
No. 12999 Nanhuan Road, Qingzhou 
City, Shandong Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất sử dụng cho công nghiệp; hóa chất dùng cho nông nghiệp, nghề làm 

vườn và lâm nghiệp; nhựa thông nhân tạo chưa xử lý; chất dẻo chưa xử lý; hợp chất dập 
lửa; chế phẩm tôi và hàn; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; chất hàn gắn dùng 
cho sửa chữa; chất chống đông; chất làm mát; chất làm mát động cơ dùng cho hệ thống 
làm mát; hóa chất làm sạch cho hệ thống làm mát; chất trám dùng cho mục đích công 
nghiệp; chế phẩm hóa học để khóa ốc vít; chất điện phân (hóa chất); hóa chất làm sáng 
màu; hóa chất để lọc; các chất cứng trong nước cụ thể là hydrat; phụ gia nhiên liệu; hợp 
chất dùng cho sửa chữa lốp xe cộ; nguyên liệu làm vòng đệm, cụ thể là hóa chất cường 
tính cho cao su dùng để làm vòng đệm; nhựa nhân tạo và tổng hợp (dạng thô).  

 

 
(210) 4-2015-16446 (220) 24.06.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 4.3.3; A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh nõn chuối, nhũ vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Nông  (VN) 
Số 62A, ấp 1, tỉnh lộ 763, xã Xuân Bắc, 
huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, gồm: thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc 
diệt trừ côn trùng có hại, thuốc diệt động vật có hại, thuốc đuổi sâu bọ. 

 
Nhóm 31: Hạt giống nông nghiệp.  
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(210) 4-2015-16532 (220) 25.06.2015 

  (441) 25.01.2016 
(300) 013919576 08.04.2015 EM 

(531) 26.4.1; 24.15.3 
(591) Xanh, trắng 
(731) ROTHSCHILDS CONTINUATION 

HOLDINGS AG  (CH) 
Baarerstr 95, CH-6301 Zug, Switzerland 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; giao dịch tài chính; giao dịch tiền tệ; dịch vụ tài chính; 

ngân hàng đầu tư; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ cho vay; dịch vụ đầu tư vốn; dịch vụ quỹ đầu 
tư; dịch vụ quản lý quỹ; dịch vụ quản lý các tài khoản khách hàng; dịch vụ chiết khấu hóa 
đơn; dịch  vụ lên kế hoạch về bất động sản; dịch vụ tài chính trong lĩnh vực liên doanh, 
sáp nhập, tái cơ cấu doanh nghiệp, thị trường vốn chủ sở hữu và vốn vay và tài chính 
doanh nghiệp; giao dịch ngoại tệ, vốn phát sinh và các sản phẩm tài chính khác; cung cấp 
các dịch vụ tư vấn có liên quan đến các dịch vụ trên; dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ tư 
vấn và quản lý đầu tư; tư vấn tài chính, lập kế hoạch tài chính, nghiên cứu tài chính, định 
giá và đánh giá tài chính; dịch vụ quản lý của cải; dịch vụ chi trả tiền trợ cấp/lương hưu; 
đầu tư tài chính, tài trợ/cấp vốn, cung cấp tài chính; quản thác; dịch vụ ủy thác; dịch vụ 
lưu ký chứng khoán. 

 

 
(210) 4-2015-16788 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Đỏ, trắng 
(731) PT. BAGUS INTIKARYA PROPERTI  

(ID) 
The Koppel Building suite 6, Jl. Pluit 
Selatan Raya No. 10, Jakarta Utara 
(14450), Indonesia  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 
(511)   Nhóm 01: Các loại cacbon và các hợp chất của nó bao gồm cả cacbon hoạt tính; cacbonat; 

hóa chất đã được hoạt hóa dùng để sản xuất chất diệt nấm; hóa chất đã được hoạt hóa 
dùng để sản xuất thuốc trừ sâu; xenluloza và các dẫn xuất của nó (hóa chất); chế phẩm 
hóa học dùng trong công nghiệp, nghiên cứu khoa học (không bao gồm các chế phẩm 
dùng trong y tế và thú y); hóa chất đã được hoạt hóa dùng để làm chế phẩm hóa học 
chống nấm mốc; hồ tinh bột dùng trong công nghiệp; hóa chất dùng trong nông nghiệp, 
lâm nghiệp và làm vườn (không bao gồm chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất 
diệt ký sinh trùng); chất nền dùng để trồng cây không dùng đất (nông nghiệp); long não 
dùng cho mục đích công nghiệp; clo và hoạt chất của nó; chế phẩm hóa học làm cô đặc, 
ngưng tụ; hóa chất chống ẩm dùng cho phần xây nề, trừ sơn; chất tẩy rửa dùng trong trong 
quá trình sản xuất; nước cất; chế phẩm enzyme dùng trong công nghiệp; keo dùng trong 
công nghiệp; iốt dùng cho mục đích hóa học; chế phẩm làm mềm, xử lý thuộc da; dầu 
dùng để xử lý vật liệu tổng hợp cụ thể là dầu dùng để xử lý da thuộc; xỉ (phân bón); sô đa 
khan. 
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Nhóm 03: Chế phẩm làm trắng dùng trong giặt, tẩy; chế phẩm làm sạch dùng trong ngành 
công nghiệp giặt, tẩy; vải tẩm chất tẩy rửa dùng để lau chùi; dầu và chế phẩm làm sạch để 
tẩy rửa và làm sạch bao gồm cả làm sạch nhà vệ sinh; chất khử mùi dùng cho người và 
động vật; chất tẩy rửa (không bao gồm loại dùng trong hoạt động sản xuất và mục đích y 
tế); chất làm mềm vải dùng để giặt, hỗn hợp thơm làm từ cánh hoa khô và hương liệu 
[chất thơm]; túi nhỏ để làm thơm đồ vải (quần áo, đồ trải giường, khăn bàn); chế phẩm 
tẩy sạch gỉ sắt, gỉ kim loại; chế phẩm tẩy sơn, vecni; chế phẩm bảo quản đồ da thuộc [chất 
làm bóng]; chế phẩm đánh giày, như xi đánh giày; sáp đánh giày; sáp, xi dùng cho thợ 
giày. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ sâu và sâu bọ có hại; chất diệt nấm; chế phẩm diệt trừ thực 
vật gây hại; chế phẩm làm sạch không khí; long não cho mục đích y tế; chất khử mùi 
dùng cho mục đích y tế; chất tẩy dùng cho mục đích y tế; chế phẩm enzyme dùng trong 
thú y; chế phẩm để đuổi côn trùng; chế phẩm để xông dùng cho mục đích y tế; chất sát 
trùng, diệt trùng; băng vệ sinh; miếng lót của quần lót (vệ sinh); khăn vệ sinh; quần lót, 
thấm hút được, dùng cho người không tự kiềm chế; chất diệt ký sinh trùng; chất nhờn, mỡ 
từ dầu mỏ dùng cho mục đích y tế; thuốc độc; chế phẩm diệt động vật gây hại; chế phẩm 
diệt khuẩn cho đất; chế phẩm rửa âm đạo; thuốc tẩy giun sán; thuốc làm rộp da; hóa chất 
trị bệnh cho cây nho; chế phẩm chứa nguyên tố vi lượng dùng cho người và động vật. 

 
Nhóm 08: Dao; kéo; dao cạo; hộp để dao kéo; hộp dao cạo; xẻng (dụng cụ cầm tay); lưỡi 
dao; dụng cụ cắt (không bao gồm dụng cụ cắt xì gà và máy cắt); dụng cụ bằng sắt để cắt, 
xén, đẽo, gọt [công cụ cầm tay]; dụng cụ mài dao bằng thép; dụng cụ mài dao kéo; đá 
mài; dây da để liếc dao cạo; bộ đồ ăn [dao, dĩa và thìa]. 

 
Nhóm 16: Giấy hoặc tấm chất dẻo thấm hút để gói thực phẩm; keo dán dùng cho văn 
phòng hoặc gia dụng; băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; túi (phong bì, 
bao nhỏ) bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo; vật 
liệu đóng sách; sách; vỏ bọc chai bằng giấy hoặc bìa cứng; hộp bằng bìa cứng hoặc giấy; 
giấy bao gói (đệm lót, nhồi) bằng giấy; văn phòng phẩm; khăn giấy dùng để tẩy trang; 
khăn lau bằng giấy. 

 
Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; dụng cụ và các vật phẩm để làm sạch và chăm sóc răng, 
lưỡi và lợi; tăm; hộp đựng tăm và bàn chải đánh răng không bằng kim loại; chỉ tơ nha 
khoa; dụng cụ dùng để vệ sinh; dụng cụ và vật liệu để vệ sinh không dùng điện (vật liệu 
đánh bóng để làm sáng bóng không bao gồm chế phẩm, giấy và đá mài); vải để đánh 
bóng và lau bụi; dụng cụ chia xà phòng; bàn chải; miếng đệm dùng cọ rửa hoặc làm sạch; 
vật liệu dùng để làm bàn chải; dụng cụ làm sạch; lông làm bàn chải; bàn chải, bút vẽ lông 
mày; hộp đựng bàn chải. 

 
Nhóm 27: Thảm; thảm chùi chân ở cửa; thảm ô tô; tấm phủ sàn; lớp lót dưới thảm; bức 
trướng treo tường, không bằng sợi dệt. 

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ đặt phòng; dịch vụ 
quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu trú tạm thời]; nhà dưỡng 
lão; quán rượu, phòng trà; cung cấp nơi thuận tiện cho việc triển lãm (cung cấp địa điểm 
thuận tiện cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tổ chức triển lãm, không bao gồm cung 
cấp phương tiện cho việc triển lãm); cho thuê bàn ghế, khăn ăn, đồ thủy tinh; nhà hàng ăn 
uống các loại; quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống (do nhà hàng thực hiện). 
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(210) 4-2015-16843 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) BOOHOO.COM UK LIMITED  (GB) 

49-51 Dale Street, Manchester, M1 2HF, 
United Kingdom 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ đeo tay; vòng đeo chìa khoá (đồ nữ trang giả rẻ tiền). 
 

Nhóm 18: Túi; túi xách tay; túi cầm tay cho phụ nữ; ví tiền; hành lý, cụ thể là rương và 
vali; túi xách thể thao; «. 

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ, dịch vụ bán lẻ thông qua phương tiện điện tử, dịch vụ bán lẻ 
theo đơn đặt hàng qua thư, dịch vụ bán lẻ và bán buôn tại cửa hàng liên quan đến mỹ 
phẩm, chế phẩm trang điểm, kính râm, máy sấy tóc, máy duỗi tóc/làm xoăn, vỏ bao điện 
thoại, đồ trang sức, đồng hồ đeo tay, vòng đeo chìa khóa, túi, túi xách tay, túi cầm tay cho 
phụ nữ, ví tiền, hành lý, túi xách thể thao, ô, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ dùng và 
thiết bị thể thao, văn phòng phẩm, ấn phẩm và xuất bản phẩm dạng in; dịch vụ điều hành 
chương trình khách hàng thân thiết và chương trình khuyến khích xúc tiến bán hàng; dịch 
vụ quảng cáo, marketing và quảng bá; tổ chức các buổi trình diễn thời trang cho mục đích 
thương mại hoặc hỗ trợ bán hàng. 

 

 
(210) 4-2015-16946 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Kim Thuận Đức  
(VN) 
227 đường số 3, KP7, khu Tên Lửa, 
phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ hẹn thời gian. 
 

 
(210) 4-2015-16948 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Nhật Minh  (VN) 
Tầng 1 - số 9, ngách 13/90, đường Lĩnh 
Nam, phường Mai Động, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 01: Hạt nhựa màu; hạt nhựa chống tia cực tím UV và chất phụ gia cho ngành nhựa. 
 

 
(210) 4-2015-16949 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Nhật Minh  (VN) 
Tầng 1 - số 9, ngách 13/90, đường Lĩnh 
Nam, phường Mai Động, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Hạt nhựa màu; hạt nhựa chống tia cực tím UV và chất phụ gia cho ngành nhựa. 

 

 
(210) 4-2015-16986 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, lam sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tin học Công 
Đoàn  (VN) 
Số 88, phố Yên Hòa, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy tính, phần mềm máy tính, thiết bị 

và linh kiện điện tử liên quan đến máy vi tính, thiết bị và linh kiện viễn thông. 
 

 
(210) 4-2015-17029 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 

truyền thông VIC Quốc tế  
(VN) 
Số 46 ngách 165/30 phố Thái Hà, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo trên báo điện tử; kinh doanh, bán buôn, bán lẻ các mặt hàng qua 

mạng cụ thể: thiết bị chăm sóc cá nhân (máy sấy, uốn, ép tóc, đai mát xa, dao cạo râu), đồ 
trang trí (đèn để bàn, lọ hoa, khung ảnh), thiết bị gia đình (quạt điện, bàn là, máy may, 
thiết bị phát tán mùi hương, máy hút bụi, đèn diệt côn trùng, đèn pin, máy lọc không khí, 
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đầu lọc nước uống, máy lọc nước, cây nước nóng lạnh, bóng đèn led, máy tạo độ ẩm, máy 
sấy quần áo, vợt muỗi, giá phơi đồ, máy đo an toàn thực phẩm), nồi áp suất, ti vi, thời 
trang (nam nữ và trẻ em), đồng hồ, điện thoại, phụ kiện (tai nghe, ốp điện thoại, chuột vi 
tính, loa máy tính, bàn phím máy tính, sạc dự phòng, pin dự phòng, thẻ nhớ, usb, cổng 
usb, gậy chụp hình, băng đô thời trang, trâm cài, kẹp tóc, khăn choàng, vòng đeo tay), 
kính mắt, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp (thực phẩm chức năng, bộ dụng cụ 
trang điểm, mỹ phẩm). 

 

 
(210) 4-2015-17049 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.01.2016 
(300) 41-2015-0022428  13.05.2015 KR 

  
(591) Hồng 
(731) VONVON, INC.   (KR) 

Sampyeong-Dong 618 Woorim W-city 
602-1, Bundang-Gu, Seongnam-Si, 
GyeongGi-do, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ trò chơi trực tuyến thông qua dịch vụ điện thoại cho trò chơi đố vui; 

dịch vụ trò chơi điện tử; dịch vụ cung cấp trò chơi điện tử (không tải xuống được); cung 
cấp ứng dụng trò chơi trên điện thoại (APP); dịch vụ trò chơi điện tử thông qua ứng dụng 
trên điện thoại (app); dịch vụ cung cấp trò chơi trên điện thoại; lên kế hoạch/thực hiện/sắp 
xếp các cuộc thi trò chơi trực tuyến/các cuộc thi trò chơi khác; cung cấp trò chơi trực 
tuyến; cung cấp trò chơi trực tuyến qua máy tính; cung cấp các trang trò chơi trực tuyến 
qua internet; trò chơi điện tử được cung cấp thông qua internet; tổ chức các cuộc thi (giáo 
dục hoặc giải trí); cung cấp thông tin giải trí thông qua một trang web; sản xuất hình ảnh 
hoạt hình qua đèn flash; cung cấp các ấn bản điện tử trực tuyến (không tải xuống được) 
thông qua thiết bị di động; xuất bản tạp chí mạng; tổ chức các triển lãm và sự kiện với 
mục đích văn hóa; sắp xếp và tiến hành các hội nghị; giáo dục trò chơi điện tử cao cấp; tổ 
chức trình diễn với mục đích giải trí. 

 

 
(210) 4-2015-17122 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 1.13.1; 26.1.6; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Hồ Quang Lâm  (VN) 
546 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng 
Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ xoa bóp (mat-xa), dịch 

vụ thẩm mỹ viện, dịch vụ chăm sóc sức khỏe.  
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(210) 4-2015-17183 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) THOMSON REUTERS GLOBAL 

RESOURCES  (CH) 
Neuhofstrasse 1, 6340 Baar, Switzerland 

(540) 

  (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Xuất bản phẩm in, cụ thể là, tạp chí cung cấp tin tức cập nhật về vấn đề pháp lý 

và kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp và luật quốc tế.  
 

Nhóm 42: Cung cấp trang web có tính năng cập nhật tin tức về vấn đề pháp lý và kinh 
doanh cho cộng đồng doanh nghiệp và luật quốc tế.  

 

 
(210) 4-2015-17388 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.9.1; 25.5.1; 26.1.6; A25.7.7 
(731) DR. REDDY'S LABORATORIES 

LIMITED  (IN) 
8-2-337, Road No. 3, Banjara Hills, 
Hyderabad - 500034, Telangana, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước dưỡng tóc; xà phòng; dầu gội đầu; nước hoa và chất khử mùi 

dùng cho cá nhân; tinh dầu;  thuốc đánh răng. 
 

Nhóm 05: Chế phẩm dược và chế phẩm chữa bệnh dùng để điều trị các bệnh dị ứng, làm 
giảm đau, trị tiểu dường, hen suyễn, loãng xương, đau, buồn nôn và chóng mặt; thuốc 
kháng sinh, thuốc chống cao huyết áp; thuốc trị tiêu chảy, chế phẩm diệt khuẩn dùng 
trong y tế; chế phẩm trị bệnh tim mạch; chế phẩm chữa bệnh ngoài da; chất bổ sung dinh 
dưỡng; thuốc cầm máu và thuốc ngủ; chất và chế phẩm vệ sinh dùng trong y tế; thực 
phẩm cho em bé; cao dán và vật liệu băng bó dùng trong y tế; chất diệt khuẩn/tẩy uế cho 
mục đích y tế; chất bổ sung thực phẩm ăn kiêng và chất bổ sung thực phẩm ăn kiêng 
không chứa thuốc dùng cho người; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế và 
chất bổ sung dinh dưỡng không chứa thuốc dùng cho người (dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa, cụ thể là: thiết bị cố định chỉnh 
hình dùng trong phẫu thuật cấy và/hoặc ghép chỉnh hình, máy quét cơ thể người, chân tay 
giả, mắt giả và răng giả; vật dụng chỉnh hình, cụ thể là, mô cấy chỉnh hình làm từ vật liệu 
nhân tạo, vật dụng đỡ, khung tập đi, đồ đi chân chỉnh hình, mô cấy khớp nối, dây chằng 
giữ, và đai giữ; vật liệu để khâu vết thương; thiết bị đo lượng đường trong máu và huyết 
áp.  

 
Nhóm 29: Các sản phẩm thực phẩm trên cơ sở rau không chứa thuốc dùng cho người dưới 
dạng nhai, lỏng hoặc bột; đồ uống có hương vị với sữa là thành phần chính; sữa protein 
dùng cho người. 
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Nhóm 44: Dịch vụ hỗ trợ y tế; dịch vụ tư vấn về dược phẩm; dịch vụ nha khoa; dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe chuyên môn, cụ thể là cung cấp dịch vụ y tế, chẩn đoán hoặc phẫu 
thuật tiên tiến cho con người. 

 

 
(210) 4-2015-17404 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Đào Thị Ngọc Bích   (VN) 
59 Quang Trung, thị trấn Phú Phong, 
huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định  

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến từ thịt như: giò, chả lụa, nem chua.  

 

 
(210) 4-2015-17543 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 24.15.1; A26.11.8 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Trọng Hiền  (VN) 
Thôn Bạch Nao, xã Thanh Văn, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn tấm liền tôn; cửa cuốn tấm liền inốc; cửa cuốn khe thoáng nhôm; cửa 

xếp tôn, sắt; cửa xếp inốc. 
 

 
(210) 4-2015-17680 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Đỏ, đen, ghi (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Phân phối Quốc tế Việt   (VN) 
30 Phú Thuận, phường Phú Thuận, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 08: Dao cạo râu; lưỡi lam; kìm bấm, cắt, tỉa móng tay; dao; kéo; bàn là; thìa. 
 

Nhóm 20: Tấm nệm cao su (cho em bé và người lớn).  
 

 
(210) 4-2015-17813 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12; 26.3.1 
(591) Xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Bình An  
(VN) 
421 Thôn Tây Lạc, An Chu, xã Bắc Sơn, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  
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(511)   Nhóm 29: Dầu dừa; sữa.  

 

Nhóm 30: Cà phê; kem lạnh; sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh]; mật ong.  
 

 
(210) 4-2015-17826 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.01.2016 

(731) PRINTRONIX, INC.  (US) 

15345 Barranca Parkway, Irvine, 

California 92618 U.S.A. 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 09: Máy in nhiệt, máy in la-de, máy in kim (tất cả đều dùng với máy tính); bộ điều 

khiển máy in; máy vẽ đồ thị, và phần mềm ở một định dạng có thể đọc được máy móc để 

điều khiển máy in dòng, máy in la-de và máy in nhiệt; thiết bị để kiểm soát, vận hành và 

hoạt động máy in và máy vẽ đồ thị. 
 

Nhóm 16: Ruy băng cho máy in của máy tính; phương tiện truyền thông bằng giấy; nhãn 

được bọc chất dẻo, nhãn được tráng chất dẻo, và nhãn bằng giấy và chất dẻo compozit 

trên đó có thể in ấn được; giấy; nhãn; ấn phẩm; văn phòng phẩm; dụng cụ văn phòng; 

màng bằng chất dẻo, giấy trong và giấy dùng cho máy in và để in; vật liệu để in làm bằng 

giấy, chất dẻo và vật liệu kết hợp của giấy và chất dẻo; mực viết; ruy băng mực; ruy băng 

máy in; đồ dùng hướng dẫn và giảng dạy; sách hướng dẫn và sử dụng; bản in đúc; chữ in. 
 

 
(210) 4-2015-17856 (220) 08.07.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 2.7.2; 2.7.23; A2.5.23; A2.5.22; 2.7.12; 

21.1.25 

(591) Xanh dương, đen, đỏ, vàng, hồng, trắng, 

xanh lá cây 

(731) Công ty cổ phần thiết bị kỹ 
thuật và đồ chơi an toàn 
Việt Nam  (VN) 
Xóm 8, xã Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi cụ thể là: đồ chơi giáo dục, đồ chơi an toàn làm bằng gỗ và 

nhựa dành cho trẻ em. 
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(210) 4-2015-17943 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A2.3.16; 2.3.20; A2.3.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
Năm Ngôi Sao V-Stars Fashion  
(VN) 
11B Cát Linh, phường Quốc Tử Giám, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; giày, dép; mũ. 
 

 
(210) 4-2015-18120 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.5.1; 24.15.1; A19.3.24 

(591) Trắng, xanh dương, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Eco  (VN) 
Căn hộ F2, chung cư số 130, phố Đốc 

Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-18130 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.1; 25.5.2 

(591) Trắng, xanh đen, xanh thiên thanh, xanh 

nước biển nhạt 

(731) SERENITY HOLDING VIETNAM 

PTE. LTD  (SG) 

20 Cecil Street # 14-01 Equity Plaza 

Singapore (049105)  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; mua bán bất động sản; mua bán 

và cho thuê căn hộ. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống giải khát; dịch vụ khu nghỉ dưỡng 

(resort); dịch vụ cho thuê phòng họp hội nghị, triển lãm. 
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(210) 4-2015-18135 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A25.3.3 
(591) Xanh ngọc, đen 
(731) BANDO INDUSTRIAL CO., LTD.  

(KR) 
10, Yangji-ro 290 beon-gil, Onam-eup, 
Namyangju-si, Gyeonggi-do, Korea 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 19: Gỗ thành phẩm; gỗ dùng cho việc gia công dụng cụ gia đình; gỗ xây dựng; tấm 

gỗ ép dùng cho xây dựng; tấm ván [gỗ dùng cho xây dựng]; khúc gỗ chưa xẻ (vật liệu xây 
dựng); gỗ có mộng nối; tấm bảng bằng gỗ dùng cho tác phẩm nghệ thuật; gỗ làm cột; tấm 
ván; gỗ tấm; vật liệu để đóng gói bằng gỗ; gỗ bán thành phẩm; gỗ dán; gỗ để làm đường 
gờ, chỉ; gỗ nhân tạo; gỗ dán. 

 
Nhóm 20: Giá để ô; giá để đồ đạc; cửa cho đồ đạc; đồ đạc trong nhà làm từ ống thép; đồ 
đạc bằng kim loại; ghế bằng kim loại; bàn bằng kim loại; giá nghiêng; bức vách ngăn một 
tấm kiểu phương đông (đồ đạc); giá treo mũ; giá nhiều ngăn để chai lọ; hòm (không bằng 
kim loại); đồ đạc văn phòng; ghế cho văn phòng; bàn làm việc cho văn phòng; bàn cho 
văn phòng; tủ đựng hồ sơ; giá đỡ cho tủ đựng hồ sơ (đồ đạc); giá để đồ đạc; giá treo khăn 
(đồ đạc); tủ nhiều ngăn; quầy ăn di động (đồ đạc); giá trưng bày báo; tủ giày; bàn thí 
nghiệm; kệ để thiết bị âm thanh (đồ đạc); mắc quần áo; móc treo quần áo (không bằng 
kim loại); hòm đựng quần áo; hòm đựng đồ chơi; móc treo ô; ghế cao cho em bé; bàn 
phục vụ thức ăn có bánh xe (đồ đạc); giá treo trang phục; giá trưng bày trang phục; vật 
dụng che phủ quần áo [để cất giữ, lưu kho]; vách ngăn tủ đứng (đồ đạc); bàn làm việc của 
thợ mộc; giường cũi của trẻ em; giá để bát đĩa; giá gấp lại được; giá trưng bày; bàn trưng 
bày; bảng niêm yết; bàn phục vụ trà; bàn dọn đồ uống trà có bánh xe, xe đẩy dọn trà; tủ 
đựng; tủ chè; hộp đựng sách; giá sách; bàn đứng làm việc; giá đỡ sách (đồ đạc); gương dài 
để soi; bàn để máy tính có bánh xe [đồ đạc]; giá treo áo; gương đứng ngả được để soi; kệ 
cho máy chữ; bàn máy chữ; bàn; mặt bàn; bàn để dọn đồ có bánh xe (đồ đạc); bàn viết; đồ 
đạc trường học; giá để hoa (đồ đạc); ghế xếp; tượng gỗ; tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ; 
tượng bằng gỗ/sáp/thạch cao hoặc chất dẻo; tượng nhỏ bằng gỗ/sáp/thạch cao hoặc chất 
dẻo; tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; tác phẩm điêu khắc bằng 
gỗ; tượng sáp; tác phẩm nghệ thuật bằng sáp; tượng thạch cao; tác phẩm điêu khắc bằng 
thạch cao; tác phẩm nghệ thuật bằng thạch cao; tượng bằng chất dẻo; tác phẩm điêu khắc 
bằng chất dẻo; tác phẩm nghệ thuật bằng chất dẻo. 

 

 
(210) 4-2015-18147 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Phúc Quân  (VN) 
60 đường 19/5B, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem hấp dầu; kem uốn tóc; dung dịch oxy trợ 
nhuộm (dùng cho mục đích mỹ phẩm); kem duỗi tóc. 

 

 
(210) 4-2015-18186 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.13; A5.5.20; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Hồng, đen, xám, xanh biển 
(731) Công ty TNHH Elyby  (VN) 

Số 5, ngõ 59 Láng Hạ, phường Thành 
Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán chăn, ga, gối, đệm, vải, sản phẩm dệt, quần áo, đồ đi chân, đồ đội 
đầu. 

 

 
(210) 4-2015-18201 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Lăng Quý Nhân  (VN) 
Thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn 
Lãng, tỉnh Lạng Sơn 

 

(511)   Nhóm 18: Da và giả da, sản phẩm bằng các vật liệu kể trên và không được xếp ở các 
nhóm khác bao gồm ví, túi xách.  

 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, và mũ nón, thắt lưng.  
 
 

(210) 4-2015-18345 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 18.1.21; A23.3.2 
(731) ZHEJIANG MAPAI INDUSTRY AND 

TRADE CO., LTD.  (CN) 
The East the 3rd floor No 87 Sifang 
Road Xicheng District Yongkang, 
Zhejiang, China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy cưa; máy khắc trổ; máy gia công đá; đai truyền cho 
băng tải; búa điện; bộ biến đổi nhiên liệu dùng cho động cơ đốt trong; máy cắt; dụng cụ 
cầm tay, không vận hành thủ công; máy phát điện; máy sơn tường; máy khí nén; thiết bị 
hàn dùng điện; thiết bị rửa. 
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(210) 4-2015-18441 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 18.3.2; A1.5.3 
(591) Trắng, xanh tím, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vinafco  (VN)
Số 838 Bạch Đằng, phường Thanh 
Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Sắt thép xây dựng; vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; cấu kiện bê tông đúc sẵn. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh mua bán các mặt hàng khuôn đúc than, than, thạch cao, apatite, 
quặng các loại, cát, xỉ perit, đá vôi, gỗ, muối, phân bón, thức ăn và nguyên liệu sản xuất 
thức ăn cho nuôi trồng thủy sản, thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm, hàng tiêu dùng như 
rượu, bia, nước giải khát, nước uống có ga, đường sữa, thiết bị bưu chính viễn thông, vật 
tư thiết bị nguyên liệu ngành giao thông vận tải, bao bì các loại; nhập khẩu phương tiện 
thiết bị giao thông vận tải; đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa, cụ thể là ký gửi các mặt hàng 
khuôn đúc than, than, thạch cao, apatite, quặng các loại, cát, xỉ perit, đá vôi, gỗ, muối, 
phân bón, khí amoniac hóa lỏng, klinke, lương thực, sắt thép xây dựng, vật liệu xây dựng, 
thức ăn và nguyên liệu sản xuất thức ăn cho nuôi trồng thủy sản, thức ăn chăn nuôi gia 
súc, gia cầm, thiết bị bưu chính viễn thông, vật tư thiết bị nguyên liệu ngành giao thông 
vận tải, bao bì các loại; dịch vụ xuất nhập khẩu; dịch vụ bán lẻ đồ ngũ kim, kính, thiết bị 
lắp đặt trong xây dựng các cửa hàng chuyên doanh, giường tủ, bàn ghế, đồ nội thất; ủy 
thác nhập khẩu; đấu giá bất động sản; dịch vụ nhận ủy thác xuất, nhập khẩu. 

 
Nhóm 36: Cho thuê văn phòng (bất động sản); kinh doanh bất động sản; môi giới bất 
động sản. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa các thiết bị giao thông vận tải và tàu biển cho các hãng tàu; 
dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng máy, thiết bị bưu chính viễn thông; dịch vụ khai thác khoáng 
sản; xây dựng nền móng và kết cấu các công trình giao thông, các công trình dân dụng và 
công nghiệp; xây dựng và lắp đặt nhà các loại, công trình đường sắt và đường bộ, công 
trình công ích, công trình kỹ thuật dân dụng, đường dây và trạm biến áp điện, hệ thống 
cấp thoát nước, lò sưởi, điều hòa không khí; sửa chữa dụng cụ, máy móc và xe có động 
cơ; dịch vụ sơn, sửa chữa, đại tu vỏ container, các thiết bị giao thông vận tải và tàu biển 
cho các hãng tàu; sửa chữa đại tu vỏ container. 

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa đường biển, đường sông, ô tô trong và ngoài nước; đại lý vận 
tải hàng hóa; giao nhận kho vận quốc tế; dịch vụ vận tải quốc tế trong đó có vận tải quả 
cảnh; đại lý vận tải biển; môi giới hàng hải; ủy thác đại lý giao nhận; đại lý vận tải hàng 
không; dịch vụ xếp dỡ và bảo quản các loại hàng hóa; dịch vụ kho bãi; dịch vụ bãi 
container; dịch vụ thu gom hàng hóa; dịch vụ vận chuyển sản phẩm bê tông đúc sẵn, bê 
tông tươi và cấu kiện bê tông siêu trường, siêu trọng trong và ngoài nước; dịch vụ vận tải 
đa phương thức hàng hóa siêu trường, siêu trọng, xếp dỡ và bảo quản các loại hàng hóa; 
dịch vụ trông giữ xe (không bao gồm dịch vụ bảo vệ). 
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Nhóm 40: Dịch vụ gia công dụng cụ, máy móc, xe có động cơ; chế biến khoáng sản. 
 

 
(210) 4-2015-18460 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.2.1; A17.3.2 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) THE SIAM CEMENT PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-
district, Bangsue District, Bangkok, 
Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy bìa nhăn dùng để lót đồ; hộp bìa dùng để gói đồ; túi nhựa dùng để gói đồ; 

túi nhựa dùng để gói thực phẩm; túi nhựa dùng để nấu nướng trong lò vi sóng; giấy tráng 
phủ; giấy không tráng phủ; giấy viết; giấy dùng để in; giấy dùng để phô-tô; tờ giấy; giấy 
cuộn hình nón dùng để đựng thức ăn; kệ hoặc giá làm bằng giấy bìa nhăn để bày bán sản 
phẩm, giá gắn trên tường làm bằng giấy bìa nhăn để trưng bày sản phẩm và kệ hàng làm 
bằng giấy bìa nhăn được đặt trên mặt sàn để trưng bày sản phẩm; vật liệu đệm làm bằng 
giấy hoặc giấy bồi dùng để chèn, lót hàng hóa; vật liệu làm bằng giấy dùng để gói đồ; 
giấy bao gói; hộp làm bằng giấy hoặc giấy bồi; giấy bồi; giấy gói hàng loại dầy; vở ghi; 
đồ chứa đựng làm bằng bìa; bìa cứng; tấm nêm dùng dÓ kéo đẩy khi vận chuyển làm bằng 
giấy, bìa các tông; màng chất dẻo dùng để bao gói; thùng các-tông được in ốp sét; sản 
phẩm đã được biến đổi và hoàn thiện, cụ thể là tấm bìa cứng; giấy cuộn có một vết rạch 
nhỏ hẹp; giấy cắt theo khuôn; bao tải và túi làm bằng giấy dùng để mua sắm có nhiều lớp; 
miếng bảo vệ góc tường làm bằng giấy. 

 
Nhóm 21: Cốc để uống bằng giấy; cốc bằng giấy; đĩa bằng giấy; đồ chứa đựng dùng cho 
gia dụng hoặc nhà bếp. 

 
Nhóm 35: Cung cấp thông tin kinh doanh qua mạng internet.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ phân phối, vận chuyển giấy và đóng gói cho khách hàng thông qua các 
đại lý; dịch vụ đóng gói.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in; gia công giấy và bao bì. 

 

 
(210) 4-2015-18461 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) SAC ACQUISITION LLC   (US) 

Two Landmark Square, Suite 300, 
Stamford, Connecticut 06901, United 
States of America   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; các bộ phận/phụ kiện của đồ đạc trong nhà; ghế sô-pha; ghế 
[ngồi]; gối; đệm.  

 
Nhóm 24: Tấm phủ đồ đạc bằng vải. 

 

 
(210) 4-2015-18462 (220) 14.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) SAC ACQUISITION LLC    (US) 

Two Landmark Square, Suite 300, 
Stamford, Connecticut 06901, United 
States of America   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; các bộ phận/phụ kiện của đồ đạc trong nhà; đồ đạc trong nhà 

được lắp ráp từ các bộ phận có thể tháo rời; ghế [ngồi]; đồ đạc trong nhà không có khung; 
gối; bàn; đệm; đồ đạc trong nhà không có khung dạng mềm.  

 
Nhóm 24: Tấm phủ đồ đạc bằng vải. 

 

 
(210) 4-2015-18651 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.15; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Quyên Hiền  (VN) 
Số 58, tổ 2, đường K1B, phường Phú 
Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Chè/trà; cà phê; chất thay thế cà phê.  
 

Nhóm 31: Hạt ca cao thô; quả côla tươi; hạt cây côla; hạt giống thực vật; cây trồng; cây 
giống. 

 

 
(210) 4-2015-18686 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Doanh nghiệp tư nhân Miên 

MỸ  (VN) 
30/2 đường 26/3, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán lương thực, thực phẩm, rượu, bia, nước giải khát.  
 

 
(210) 4-2015-18868 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1 
(591) Da cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vina TQN  (VN) 
11 Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Bút [đồ dùng văn phòng]; văn phòng phẩm; hộp đựng đồ viết [bộ dụng cụ]; hộp 

đựng đồ viết [văn phòng phẩm]; bút máy; hộp bút; bản khắc; tranh khắc; tranh in khắc; 
tranh ảnh.  

 

 
(210) 4-2015-18903 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Lê Anh Quân   (VN) 

Số 3, dãy B11 khu tập thể Nhà máy Cơ 
khí Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ gia công dược liệu từ cây thuốc nam.  
 

 
(210) 4-2015-19064 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.24; 25.5.5 
(731) DONGGUAN COOMO FURNITURE 

CO., LTD.  (CN) 
Furniture Road, Shuanggang Village, 
Houjie Town, Dongguan City, 
Guangdong Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; đồ gỗ mỹ thuật; hộp bằng gỗ hoặc chất dẻo; bậc lên xuống 
(thang), không bằng kim loại; khung tranh ảnh; tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ tre; nút 
bằng lie thủ công; cửa cho đồ đạc; vách ngăn bằng gỗ của đồ đạc, dải băng gỗ.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; trang trí quầy hàng; đánh giá kinh doanh; quản lý thương mại việc 
li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại 
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hoặc quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ khuyến mại cho người khác; dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ 
cung cấp địa điểm tiếp thị trực tuyến các sản phẩm và dịch vụ cho người mua và người 
bán; tuyển dụng nhân sự; dịch vụ bán đồ đạc trong nhà.  

 

 
(210) 4-2015-19281 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) KURARAY CO., LDT.  (JP) 

1621, Sakazu, Kurashiki City, Okayama 
Prefecture, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 05: Mặt nạ vệ sinh có chứa thuốc dùng cho mục đích y tế; khăn giấy vệ sinh; khăn 

vệ sinh; miếng đệm lót vệ sinh.  
 

Nhóm 09: Mặt nạ bảo hiểm; mặt nạ chống bụi; mặt nạ phòng độc để lọc không khí; mặt 
nạ phòng độc, không dùng cho hô hấp nhân tạo; bộ lọc dùng cho mặt nạ hô hấp; găng tay 
bảo hộ để phòng chống tai nạn; găng tay bảo hộ dùng cho mục đích công nghiệp; thiết bị 
và dụng cụ nuôi cấy tế bào dùng cho phòng thí nghiệm và dùng trong khoa học. 

 

 
(210) 4-2015-19282 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
(300) 86/510,208 21.01.2015 US 

  
(731) ZOTOS INTERNATIONAL, INC.  (US) 

100 Tokeneke Road, Darien, 
Connecticut, 06820, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm tạo kiểu tóc.  

 

 
(210) 4-2015-19368 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.8; 25.1.6; 7.1.6; 26.1.2 
(591) Xanh da trời nhạt, vàng, xanh da trời 

đậm, trắng sữa, vàng đậm, đen, hồng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu Nhất Lâm  
(VN) 
Số 376 Xã Đàn, phường Nam Đồng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
730 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; kem lạnh dạng que; sữa chua đông lạnh (dạng kem); bánh kẹo có 

nhân kem; đá thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-19402 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) 1. KONINKLIJKE ASSCHER 

DIAMANT MAATSCHAPPIJ B.V  

(NL) 

Tolstraat 127, 1074 VJ Amsterdam, The 

Netherlands  

2. SOVEREIGN IP ASIA PACIFIC CO., 

LTD.   (JP) 

7-2-7 Roppongi, Minato-ku, Tokyo, 

Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và hợp kim của kim loại quý; nhẫn; sản phẩm làm từ kim loại quý 

hoặc bọc bằng kim loại quý (vòng cổ, khuyên tai, mặt dây chuyền, khuy măng séc); đá 

quý; kim cương; đồ trang sức; bộ nữ trang đính kim cương hoặc đá quý khác.  
 

 
(210) 4-2015-19403 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 24.9.1 

(731) 1. KONINKLIJKE ASSCHER 

DIAMANT MAATSCHAPPIJ B.V  

(NL) 

Tolstraat 127, 1074 VJ Amsterdam, The 

Netherlands   

2. SOVEREIGN IP ASIA PACIFIC CO., 

LTD.   (JP) 

7-2-7 Roppongi, Minato-ku, Tokyo, 

Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và hợp kim của kim loại quý; nhẫn; sản phẩm làm từ kim loại quý 

hoặc bọc bằng kim loại quý (vòng cổ, khuyên tai, mặt dây chuyền, khuy măng sét); đá 

quý; kim cương; đồ trang sức; bộ nữ trang đính kim cương hoặc đá quý khác.  
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(210) 4-2015-19422 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
(300) 86/691,540 13.07.2015 US 

  
(731) PELCO, INC.   (US) 

3500 Pelco Way, Clovis, California 
93612, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị giám sát và an ninh, cụ thể là máy quay (camera) giám sát.  

 

 
 

(210) 4-2015-19428 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) THE CARTOON NETWORK, INC.  

(US) 
1050 Techwood Drive, NW Atlanta, 
Georgia 30318, United States of America

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu tắm, chế phẩm tạo bong bóng khi tắm (chế phẩm làm cho nước tắm sủi bọt 

và thơm), chất gien (gel) để tắm, chế phẩm để tắm không dùng cho mục đích y tế; mỹ 
phẩm, chế phẩm chống nắng, kem bôi toàn thân, nước xức cơ thể và dầu bôi toàn thân; 
nước sơn móng (dầu làm bóng móng), nước sơn làm móng lấp lánh, nước hoa côlôn, xà 
phòng, nước hoa; dầu gội đầu, dầu xả tóc; phấn bôi toàn thân, kem đánh răng, nước xúc 
miệng, bạc hà làm thơm mát hơi thở, kem làm ẩm môi, kem bôi môi, chất làm bóng môi, 
sáp môi (kem dưỡng môi), hộp son môi, chế phẩm làm sạch da. 

 
Nhóm 09: Bản ghi âm thanh và bản ghi nghe nhìn; loa âm thanh có thể xách tay, đầu máy 
chạy đĩa compắc, máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân, thiết bị điện tử gắn thêm vào 
máy tính có khe mở rộng để kết nối tới các thiết bị ngoại vi (electronic docking stations), 
tai nghe vòng qua đầu, tai nghe, máy vi tính cá nhân và máy vi tính dạng bảng (máy tính 
bảng), miếng đệm lót chuột máy vi tính, con chuột máy tính, bàn phím máy tính, ổ đĩa 
USB (USB), máy hát karaoke, máy bộ đàm, điện thoại, máy tính, thước đo, máy vi tính, 
máy ảnh (chụp ảnh), phim (nhiếp ảnh), nam châm trang trí, khung ảnh kỹ thuật số; mũ 
bảo hiểm dùng trong thể thao, ống thở cho người lặn dưới nước, mặt nạ đeo khi bơi, kính 
bơi; kính mắt, kính râm, gọng và hộp đi kèm các loại kính trên; các tập tin (file) âm 
thanh, viđêô, nghe nhìn và hình ảnh có thể tải xuống; phần mềm máy tính, hộp đựng băng 
trò chơi viđêô, phần mềm trò chơi viđêô, phần mềm có thể tải xuống cho các thiết bị di 
động, thẻ nhớ cho máy trò chơi viđêô; túi đựng thiết bị điện tử dùng cho cá nhân, cụ thể 
là, điện thoại di động (sử dụng vùng phủ sóng chia ô), máy vi tính xách tay, máy tính 
bảng, máy ảnh kỹ thuật số, máy chơi nhạc kỹ thuật số và máy đọc sách điện tử; bao đựng 
bảo vệ, vỏ bọc và hộp đựng cho điện thoại di động (sử dụng vùng phủ sóng chia ô), máy 
vi tính xách tay, máy tính bảng, máy ảnh kỹ thuật số, máy chơi nhạc kỹ thuật số và máy 
đọc sách điện tử; tấm bọc mặt điện thoại di động, dây đeo và đồ trang trí điện thoại di 
động. 
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Nhóm 14: Đồng hồ, đồng hồ đeo tay và phụ kiện đi kèm; hộp và đồ đựng để trang trí làm 
bằng kim loại quý; đồ nữ trang rẻ tiền (đồ trang sức), ghim cài ve áo, đồ trang sức, ghim 
cài để trang sức; vòng đeo chìa khoá làm bằng kim loại quý. 

 

Nhóm 16: ấn phẩm in và đồ bằng giấy, cụ thể là sách, truyện tranh, sách tô màu, tạp chí, 
bản tin, sách về các hoạt động, văn phòng phẩm, sổ ghi chép, tạp chí chuyên đề (tập san), 
giấy viết thư, thiệp chúc mừng, thiệp giao dịch; bút, bút chì, sáp màu, bút đánh dấu, phấn 
(viết, đánh dấu), bộ dụng cụ vẽ tranh và hộp đựng của chúng; tẩy, đề can, nhãn dính có 
hình, miếng dán nhiệt; áp phích quảng cáo, bìa bọc sách, vật dụng đánh đấu trang sách, 
lịch, giấy gói quà, quà tặng làm bằng giấy và đồ trang trí bằng giấy cho bữa tiệc; tập 
anbom đựng ảnh, vở trang rời, vật dụng chặn giữ sách không bị đổ, bìa đỡ và kẹp tài liệu, 
tấm lót bình (cốc) bằng giấy, tập giấy vẽ, dụng cụ gập giấy, bìa cứng đựng hồ sơ, bưu 
thiếp, khuôn tô mầu, bảng có nam châm, bảng lau khô, bảng viết phấn, bảng vẽ. 

 
Nhóm 18: Rương đựng hành lý, vali, túi du lịch, ví tiền/túi cầm tay cho phụ nữ, túi đeo 
chéo vai, túi thể thao, túi đeo hông, ba lô, cặp đựng giấy tờ hoặc tài liệu, túi xách to (túi đi 
mua hàng), ví tiền (ví bỏ túi), ví đựng tiền xu, vỏ bao quyển hộ chiếu làm bằng da, «. 

 
Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; gương soi, bức tượng nhỏ, tác phẩm điêu khắc; túi ngủ, 
khung để biển số xe (biển đăng ký xe) bằng chất dẻo thiết kế lạ mắt, khung tranh; tủ đựng 
đồ chơi (hòm đựng đồ chơi); hòm mây đựng thực phẩm; ghế đẩu; đồ vật chuyển động (vật 
trang trí); yếm (tạp dề) bằng chất dẻo; đồ trang trí bánh ngọt bằng chất dẻo; dây đeo chìa 
khoá bằng chất dẻo, không phải dây đeo chìa khóa (đồ nữ trang rẻ tiền); đệm ghế, gối và 
đệm ghế ngồi; ghế xếp (ghế võng); ghế nâng dành cho trẻ em; ghế cao; quạt cầm tay; vật 
chuyển động để trang trí (đồ treo cân bằng và chuyển động khi có luồng khí hay gió đi 
qua), đồ trang trí (tác phẩm điêu khắc) treo tường dạng mềm, bảng thông báo (bảng niêm 
yết), đồ đạc có thể bơm phồng; chuông gió. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc nhà bếp; dụng cụ chia xà phòng; 
miếng bọt biển, chổi, cái hót rác, giẻ lau để làm sạch, găng tay dùng cho mục đích gia 
dụng; sọt rác đựng giấy bỏ đi; xô làm bằng chất dẻo; thùng ướp lạnh đồ uống, đồ chứa 
đựng để đựng nước và đồ uống, khay làm đá, xô (thùng) đựng đá; cái mở nút chai; bi 
đông đựng nước, đồ thuỷ tinh, đồ gổm và đồ bằng đất nung bao gồm đồ thủy tinh đựng đồ 
uống, bộ bát đĩa để bày thức ăn; bộ đồ đựng đường và kem (dùng để cho thêm vào đồ 
uống); cốc cho trẻ em, chậu tắm cho trẻ em có thể mang đi được; lọ đựng bánh quy nhỏ; 
tượng bằng gốm, thuỷ tinh và sứ; ấm pha cà phê và chè (trà) không chạy điện không làm 
bằng kim loại quý; giá đựng đồ trong phòng tắm có vòi sen, cụ thể là giá giữ xà phòng 
(vật dụng giữ xà phòng); hộp đựng chè (trà); khuôn bánh ngọt; cái lót cốc bằng chất dẻo; 
đồ chứa đựng giữ nhiệt dùng để đựng thực phẩm hay đồ uống; hộp đựng đồ ăn trưa; ống 
hút để uống; dụng cụ cắt bánh quy nhỏ; chai đựng nước bằng chất dẻo rỗng; khay đựng 
bánh ngọt; cái ấm, phích đựng chất lỏng; găng tay làm vườn; đĩa giấy và cốc giấy; lược, 
bàn chải, bàn chải tóc, bàn chải đánh răng; lọ rắc muối và hạt tiêu; vật dụng giữ khăn ăn; 
cốc, đĩa, bát bằng chất dẻo; bình đựng (lọ, vại); lợn đựng tiền tiết kiệm không bằng kim 
loại; đồ trang trí và tác phẩm nghệ thuật làm bằng thủy tinh, sứ hoặc đất nung; quả đấm 
để nắm cửa bằng sứ, tay nắm cửa bằng sứ, tay kéo và móc ngăn kéo bằng sứ; lọ hoa; bình 
cắm hoa; giỏ đựng đồ dùng khi đi dã ngoại (picníc). 

 

Nhóm 24: Đồ làm bằng vải dệt, cụ thể là khăn trải bàn, khăn tắm (khăn mặt), miếng đệm 
lót hoặc miếng vải để lót đĩa ở bàn ăn, cái bắc nồi, cờ trang trí bằng vải; khăn vải để tắm; 
tấm trải phủ giường; màn che giường; vỏ đệm (vỏ nệm); màn chống muỗi; đồ vải lanh 
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dùng trong bếp; găng tay dùng khi cầm đồ nướng (đồ quay); găng tay dùng đế nhấc nồi 
(miếng nhấc nồi); dải khăn trang trí bằng vải đặt trên bàn; cái lót cốc bằng vải; khăn tay 
bỏ túi bằng vải; khăn tắm (khăn mặt) để lau khi chơi gôn. 

 
Nhóm 25: Quần áo cho đàn ông, phụ nữ và trẻ em, cụ thể là, áo sơ mi, tạp dề, bộ đồ mặc 
khi chạy bộ, quần dài, quần soóc, áo thun không tay, yếm dãi bằng vải cho trẻ em, váy, áo 
bờ-lu, áo váy (áo đầm), dây đeo quần áo hay tất, áo len dài tay, áo vét (áo jắckét), áo 
choàng, bộ quần áo mặc khi đi ngoài tuyết, cà vạt, áo choàng thụng, mũ, vành che nắng 
(của mũ), thắt lưng, khăn quàng cổ, quần áo ngủ (pajama), quần áo lót, giầy cao cổ (giày 
bốt), giày, giày đế mềm, dép xăng đan, giầy cổ thấp, bít tất chống trượt, quần áo bơi; 
trang phục và mặt nạ hoá trang mặc trong lễ Halloween. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi và đồ thể thao bao gồm trò chơi và đồ chơi; các nhân vật đồ chơi hành 
động và phụ kiện đi kèm; đồ chơi bằng nhung lông; quả bóng bay; bồn tắm đồ chơi; đồ 
chơi phun nước, đồ chơi có thể bơm phồng, đồ chơi thổi bong bóng xà phòng; đồ chơi để 
cưỡi, xe cộ đồ chơi; búp bê, phụ kiện của búp bê, quần áo cho búp bê; trò chơi bài hay trò 
chơi với các tấm thẻ, bài lá, trò chơi có bàn cờ, trò chơi câu đố; gạch xây dựng (khối làm 
sẵn để xây dựng) đồ chơi; đồ chơi làm bánh và đồ chơi nấu ăn; ngân hàng dạng đồ chơi; 
diều; đĩa bay đồ chơi; ván trượt, giày trượt băng, ván trượt có bánh lăn, giày trượt pa-tanh; 
bóng, gậy chơi bóng chày, găng tay chơi bóng chày; phao bơi (mảng bè để bơi) dùng cho 
mục đích giải trí, phao nhỏ (dụng cụ nổi để người bơi bám và đạp chân) dùng cho mục 
đích giải trí, ván lướt sóng, ván nổi dùng khi bơi dùng cho mục đích giải trí, chân nhái để 
bơi; mặt nạ đồ chơi bằng giấy, mũ tiệc liên hoan bằng giấy, đồ chơi pinata (tương tự trò 
chơi đập niêu dân gian của Việt Nam); đồ trang trí cho cây noel; túi đậu (túi vải chứa đậu 
khô hoặc những hạt tương tự dùng trong các trò chơi của trẻ em); bộ điều khiển cho máy 
trò chơi, bộ trò chơi điện tử cầm tay, máy trò chơi bắn đạn; cần điều khiển trò chơi máy 
tính và trò chơi vi-đê-ô, trò chơi hoạt động dạng bàn của trẻ em (bàn có gắn các hình, có 
thể kèm theo nhạc hoặc không). 

 
Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn; chiết xuất của thịt; trái cây và rau củ được bảo 
quản, phơi khô và nấu chín; trứng; trái cây được bảo quản; thạch (nước quả nấu đông); 
mứt ướt; táo nghiền nhuyễn; trái cây tẩm đường ăn nhanh, trái cây sấy khô ăn nhanh, món 
ăn nhanh trên cơ sở trái cây và đậu nành; rau chiên giòn; trái cây chiên giòn; thực phẩm 
và đồ uống trên cơ sở sữa và các sản phẩm làm từ sữa bao gồm cả sữa chua và đồ uống 
trên cơ sở sữa chua. 

 
Nhóm 30: Thực phẩm và đồ uống, cụ thể là, bánh quy, bánh quy dẹt, bánh quy giòn, bánh 
mỳ, ngũ cốc, thanh ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, kẹo cao su, sôcôla, 
đồ uống trên cơ sở sôcôla; đá lạnh để ăn, kem lạnh, sữa chua đông lạnh, bánh kẹo đông 
lạnh, ca cao, đồ uống trên cơ sở ca cao, chè (trà) ướp lạnh (trà đông lạnh), bánh ngọt, bột 
yến mạch, bánh quy xoắn, bột nhão (bột nhồi), kẹo dùng để trang trí bánh ngọt, bánh quế, 
bánh kẹo, kẹo, thức ăn được chuẩn bị trên cơ sở mì sợi, kẹo bạc hà; bánh patê (bánh 
nướng, bánh hấp), bánh pizza, bỏng ngô, bánh pút- đinh, bánh gạo, thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở gạo, bánh mì kẹp nhân (bánh xăng đuých). 

 
Nhóm 32: Nước ép trái cây, nước ép rau, nước ngọt, nước chanh, nước khoáng xenxe, 
nước khoáng và nước uống có ga; nước uống khi chơi thể thao, đồ uống không cồn, nước 
sinh tố, xi rô dùng cho đồ uống. 
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(210) 4-2015-19454 (220) 22.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.5.4; 26.1.1; A26.1.24; 25.5.1 
(591) Đen trắng, vàng 
(731) Lê Văn Nhậu  (VN) 

Số 355 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong. 

 

 
(210) 4-2015-19521 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Long Diệp  (VN) 
Đội 2, thôn Xuân Dục, xã Yên Thường, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước.  

 

 
(210) 4-2015-19522 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Long Điệp  (VN) 
Đội 2, thôn Xuân Dục, xã Yên Thường, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước. 

 

 
(210) 4-2015-19523 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Long Diệp   (VN) 
Đội 2, thôn Xuân Dục, xã Yên Thường, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước. 
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(210) 4-2015-19524 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Long Diệp   (VN) 
Đội 2, thôn Xuân Dục, xã Yên Thường, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước. 

 

 
(210) 4-2015-19600 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) KOIZUMI SANGYO CORP.   (JP) 

3-11, Bingo-Machi 3-Chome, Chuo-Ku, 
Osaka-Shi, Osaka, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy trộn xúp dùng cho mục đích gia dụng.  
 

Nhóm 08: Bàn là dùng điện, dụng cụ uốn lông mi dùng điện; dao cạo dùng điện và kéo 
xén (tông đơ) dùng điện để cắt tóc cho cá nhân; dụng cụ cắt lông mũi dùng điện, dao cạo 
râu dùng điện; dao cạo lông dùng điện; dao cạo lông chân dùng điện; kẹp ép tóc dùng 
điện; máy cắt tóc dùng điện và máy cạo lông dùng điện; máy nhổ lông; dụng cụ giũa 
móng dùng điện cho chăm sóc móng, bộ dụng cụ cắt sửa móng tay dùng điện.  

 
Nhóm 09: Thiết bị và máy thông tin liên lạc bằng điện bao gồm máy thu thanh và loa.  

 
Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp dùng điện cho mục đích gia dụng; thiết bị mát xa da đầu dùng 
điện cho mục đích gia dụng; thiết bị mát xa da mặt dùng điện cho mục đích gia dụng; 
thiết bị mát xa mắt dùng điện cho mục đích gia dụng; thiết bị và dụng cụ chăm sóc sắc 
đẹp dùng điện dùng cho mục đích gia dụng, cụ thể: thiết bị mát xa da mặt nóng và lạnh 
dùng điện, thiết bị mát xa da mặt dùng điện có thiết bị rung và làm nóng để dưỡng ẩm; 
thiết bị hút chất bẩn tắc nghẽn trong lỗ chân lông dùng điện dùng cho mục đích gia dụng; 
thiết bị làm sạch da mặt dùng điện dùng cho mục đích gia dụng, thiết bị làm sạch da đầu 
dùng điện dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị chăm sóc da mặt sử dụng sóng siêu âm 
dùng cho mục đích gia dụng, thiết bị chăm sóc da mặt dùng điện dùng cho mục đích gia 
dụng; thiết bị và dụng cụ chăm sóc sắc đẹp dùng điện dùng cho mục đích gia dụng, cụ 
thể: con lăn mát xa da mặt dùng điện có thiết bị rung, thiết bị phun sương dùng cho da 
mặt dùng điện; thiết bị chăm sóc da mặt chạy bằng pin dùng cho mục đích gia dụng; thiết 
bị tẩy tế bào chết dùng điện dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị và dụng cụ chăm sóc 
sắc đẹp dùng điện dùng cho mục đích gia dụng, cụ thể: bàn chải rửa mặt dùng điện, bàn 
chải da toàn thân dùng điện. 

 
Nhóm 11: Đèn treo; đèn treo tường, đèn trần; đèn treo bàn ăn, đèn bàn; đèn đứng (ở sàn); 
đèn để bàn làm việc; đèn chiếu sáng ngoài trời; đèn chiếu sáng gắn với quạt trần; máy sấy 
tóc dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị điều hoà không khí dùng điện; thiết bị nhiệt điện 
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cho mục đích gia dụng cụ thể, lò nướng, bình pha cà phê dùng điện, bếp cảm ứng từ dùng 
cho mục đích gia dụng, lò nướng dùng điện, nồi áp suất dùng điện, nồi nấu xúp dùng 
điện; nồi nấu xúp dùng điện dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị hâm nóng xúp dùng 
điện dùng cho mục đích gia dụng.  

 
Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà, bàn viết, giường ngủ; bàn ăn, ghế ngồi; giá sách (đồ đạc), 
hòm đựng sắp xếp đồ đạc, không bằng kim loại; tủ treo quần áo, tủ đựng, gối; giá bày 
hàng; giá treo và móc treo mũ và mũ lưỡi trai; ghế trường kỷ cỡ nhỏ, gương soi được tăng 
cường bằng đèn điện.  

 
Nhóm 21: Bàn chải đánh răng dùng điện, lược chải tóc dùng điện dùng cho mục đích gia 
dụng; con lăn mát xa làm đẹp vận hành bằng tay dùng cho mục đích gia dụng; bình xịt 
kem dưỡng da sử dụng cacbon điôxít, dụng cụ mỹ phẩm và dụng cụ dùng để vệ sinh 
[ngoại trừ, bàn chải đánh răng dùng điện]; giá giữ bàn là.  

 
Nhóm 26: Vật dụng uốn tóc dùng điện, không phải dụng cụ cầm tay.  

 

 
(210) 4-2015-19614 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.5.3; 1.17.11; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
thương mại quốc tế Hoàng 
Phát  (VN) 
Thôn Đoài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy gia công kim loại; máy gia công gỗ; các linh kiện cho nồi hơi của máy. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ nghề mộc; sửa chữa và làm sạch nồi hơi.  
 

Nhóm 40: Gia công nồi hơi; dịch vụ lắp ráp vật liệu theo đơn đặt hàng; gia công gỗ.  

 
Nhóm 41: Thông tin giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp (tư 
vấn đào tạo hoặc giáo dục); đào tạo lại nghề. 

 
 

(210) 4-2015-19683 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Trần Văn Long  (VN) 
Đội 2, xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, 
tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản trị doanh nghiệp; tư vấn quản trị kinh doanh; nghiên cứu thị 

trường; mua bán, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng bằng kim loại và không bằng kim loại, 
quặng, khoáng sản. 
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Nhóm 36: Bất động sản; tư vấn vốn đầu tư; dịch vụ tài chính, ngân hàng. 
 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; giám sát xây dựng; thi công nội thất, ngoại thất; 
khai thác khoáng sản, khai thác mỏ. 

 
Nhóm 42: Thiết kế nội thất; thiết kế bản vẽ xây dựng; quy hoạch xây dựng. 

 
Nhóm 45: Tư vấn pháp lý, luật kinh doanh; tư vấn sở hữu trí tuệ. 

 

 
(210) 4-2015-19713 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
(300) UK00003012714 04.07.2013 GB 

(531) 2.3.30; A2.1.16; A2.3.16 
(731) FASHION TELEVISION MEDIA, S.DE 

R.L. DE C.V.   (MX) 
Montes Urales 750-402, Lomas de 
Chapultepec, 11000 MÐxico, Mexico  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 38: Truyền hình cáp; truyền hình; truyền và phát sóng không dây các chương trình 

truyền hình.  
 

 
(210) 4-2015-19720 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 25.1.25; 25.1.9; 26.13.1; 25.7.20 
(591) Nâu nhạt, vàng nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quang Dung  
(VN) 
339/27 Nguyễn Thái Bình, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Nấm phơi khô; sữa và sản phẩm sữa: pho mai, sữa chua.  
 

Nhóm 31: Nấm tươi; bịch phôi nấm; rau, quả tươi.  
 

 
(210) 4-2015-19742 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; A26.4.24 
(731) TRACOPOWER LTD  (CH) 

Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar, 
Switzerland 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị cung cấp điện cũng như các bộ phận và phụ kiện của chúng; thiết bị 
điện và điện tử sử dụng trong công nghệ tự động hóa (như thiết bị chuyển đổi nguồn điện 
và thiết bị cung cấp nguồn điện); giắc cắm (điện). 

 

 
(210) 4-2015-19743 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A15.9.18 
(731) TRACOPOWER LTD  (CH) 

Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar, 
Switzerland 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị cung cấp điện cũng như các bộ phận và phụ kiện của chúng; thiết bị 

điện và điện tử sử dụng trong công nghệ tự động hóa (như thiết bị chuyển đổi nguồn điện 
và thiết bị cung cấp nguồn điện); giắc cắm (điện). 

 

 
(210) 4-2015-19765 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) MOTHER GOOSE GROUP, INC.  

(CA) 
7728 Jensen Place, Burnaby, B.C.Canada 
V5A2A8  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất thơm và nước hoa; sản phẩm chăm sóc da; nước thơm dùng cho 

mặt và cơ thể; dầu bôi cho trẻ em dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem chống nắng, dầu 
thơm cho môi; chế phẩm nhuộm tóc; xà phòng; dầu gội đầu; gel để tắm và tắm vòi hoa 
sen; phấn dùng cho trẻ em; khăn ướt cho trẻ em được tẩm nước thơm mỹ phẩm; xà phòng 
dạng lỏng; chất tẩy rửa dùng cho mục đích gia dụng; chất tẩy rửa bát đĩa; tinh dầu; chế 
phẩm đánh răng; nước xúc miệng; nước làm thơm miệng; chế phẩm làm bóng giầy; hương 
liệu (tinh đầu); chế phẩm trang điểm; chÓ phẩm chăm sóc móng; chế phẩm làm bóng 
móng; chế phẩm làm bóng da.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo và dịch vụ quảng cáo; đại lý quảng cáo; dịch vụ khuyến mại (cho 
người khác); dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ tư vấn tổ chức và điều hành kinh 
doanh; dịch vụ điều hành kinh doanh cho khách sạn; tổ chức hội chợ thương mại nhằm 
mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ tư vấn và thông tin thương mại nước ngoài; 
phân phối và bán lẻ hàng hóa cụ thể là: bộ đồ ăn (dao, dĩa, thìa), dao kéo, dao, kéo cắt, 
thìa, cái muôi, cái gọt (dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công), dụng cụ cắt rau củ, công cụ 
cắt (dụng cụ cầm tay), bộ dụng cụ cắt, dụng cụ sửa móng tay, dao cạo (dùng điện hay 
không dùng điện), dụng cụ tháo bằng tay, bát đĩa, ấm trà, bình để uống nước, chảo rán và 
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nồi nấu (không dùng điện), thớt để cắt dùng cho nhà bếp, dụng cụ dùng cho mục đích gia 
dụng, bộ đồ ăn (ngoại trừ dao, dĩa và thìa), đồ chứa đựng cho gia dụng và nhà bếp, phích 
đựng chất lỏng, đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm, găng tay dùng cho nhà bếp, bàn 
chải đánh răng, chỉ tơ nha khoa, bàn chải, lược, bàn để là, dụng cụ mỹ phẩm, giẻ lau để 
làm sạch, vật dụng giữ xà phòng, lợn đựng tiền tiết kiệm, tượng bằng sứ, gốm, đất nung, 
hoặc thuỷ tinh, vải bông, khăn trải giường và trải bàn bằng vải lanh, chăn, chăn bông, ga 
trải giường, rèm, tấm phủ đồ đạc bằng vải, khăn tắm, khăn rửa mặt, khăn lau nhà bếp, 
khăn tay bỏ túi, ba lô, túi thể thao, ví, túi xách, hành lý (vali), túi mua hàng, túi đựng giấy 
tờ tài liệu, ô, túi đựng tã lót, địu cho trẻ em, đồ lót, đồ bơi, quần áo cho trẻ sơ sinh và trẻ 
em, quần áo cho phụ nữ, quần áo cho nam, áo mưa, đồ đi chân, khăn quàng cổ, cà vạt, 
yếm dãi (không bằng giấy), mũ lưỡi trai và mũ, tất ngắn cổ và tất cao cổ, găng tay, thắt 
lưng, tạp dề, tượng đồ chơi, bàn cờ trò chơi, trò chơi giáo dục trẻ em, búp bê, đồ chơi cho 
trẻ sơ sinh, đồ chơi nhồi bông, đồ chơi cho động vật nuôi trong nhà, đồ chơi đố vui, dụng 
cụ cho sân chơi thể thao, đồ chơi điều khiển tự động, bóng cho trò chơi, đồ trang trí cây 
thông noel, dụng cụ tập luyện, dụng cụ thể thao, mỹ phẩm, chất thơm và nước hoa, sản 
phẩm chăm sóc da, nước thơm dùng cho mặt và cơ thể, dầu bôi cho trẻ em, kem chống 
nắng, dầu thơm cho môi, chế phẩm nhuộm tóc, xà phòng, dầu gội đầu, gel để tắm và tắm 
vòi hoa sen, phấn dùng cho trẻ em, khăn ướt cho trẻ em, xà phòng dạng lỏng, chất tẩy rửa 
dùng cho mục đích gia dụng, chất tẩy rửa bát đĩa, tinh dầu, chế phẩm đánh răng, nước xúc 
miệng, nước làm thơm miệng, chế phẩm làm bóng giầy, hương liệu (tinh dầu), chế phẩm 
trang điểm, chế phẩm chăm sóc móng, chế phẩm làm bóng móng, chế phẩm làm bóng da; 
quản lý thương mại về việc li xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác.  

 

 
(210) 4-2015-19787 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.1.1; 3.9.1 
(591) Trắng, xanh dương, xanh nước biển, đen, 

xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vua Biển - Đàm 
Vĩnh Hưng   (VN) 
51A đường 3 tháng 2, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 31: Cá còn sống; trứng cá; tôm sống; tôm hùm sống; tôm rồng sống; sò hến, tôm 

cua sống; tôm hùm có gai sống. 
 

 
(210) 4-2015-19788 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.9.1; 2.1.1 
(591) Trắng, xanh lá, xanh dương, xanh nước 

biển, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vua Biển - Đàm 
Vĩnh Hưng   (VN) 
51A đường 3 tháng 2, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: cá đã róc xương và lạng, cá không còn sống, cá được bảo quản, cá 
muối, cá đóng hộp, cá ngừ không còn sống, tôm không còn sống, tôm hùm không còn 
sống, tôm rồng không còn sống, sò hến, tôm cua không còn sống, tôm không còn sống, 
tôm hùm có gai không còn sống, cá đóng hộp, ruốc (chà bông), cá còn sống, trứng cá, 
tôm sống, tôm cua sống, tôm hùm sống, tôm rồng sống, sò hến, tôm hùm có gai sống. 

 

 
(210) 4-2015-19925 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quý 

Nhật  (VN) 
Tổ dân phố 61, thị trấn Liên Nghĩa, 
huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Tương ớt; gia vị được làm từ chao. 

 

 
(210) 4-2015-20000 (220) 28.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) OUTRIGGER HOTELS HAWAII   (US) 

2375 Kuhio Avenue, Honolulu, Hawaii 
96815, United States Of America 

(540) 

 (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo, đồ trang sức, quà tặng, đồ lưu niệm, đồ vệ 

sinh cá nhân, văn phòng phẩm, bưu thiếp, sách, tạp chí, thực phẩm đóng gói.  
 

 
(210) 4-2015-20045 (220) 28.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) A. MENARINI ASIA-PACIFIC 

HOLDINGS PTE LTD  (SG) 
30 Pasir Panjang Road, #08-32, 
Mapletree Business City, Singapore 
117440  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm và các sản phẩm mỹ phẩm; sản phẩm mỹ 

phẩm dùng để chăm sóc da, chế phẩm mỹ phẩm dùng trên da; sản phẩm mỹ phẩm dùng 

để chăm sóc da; mỹ phẩm dùng trên da; kem da liễu (không chứa thuốc); chế phẩm da 

liễu (không chứa thuốc); tinh chất dùng để chăm sóc da; sữa chăm sóc da (không chứa 
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thuốc); kem tẩy dùng để chăm sóc da; chiết xuất từ thực vật không dùng cho mục đích 

dược phẩm; các sản phầm chăm sóc da mặt (mỹ phẩm); các sản phẩm chăm sóc da mặt 

dạng kem và sữa (mỹ phẩm); kem và sữa dùng cho da mặt (mỹ phẩm); gel dùng cho cơ 

thể, tóc và da đầu; chế phẩm loại bỏ chất nhờn dùng trên da (mỹ phẩm); gel dùng cho tóc; 

nước dưỡng tóc; nước dưỡng dùng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm dạng lỏng dùng để 

chăm sóc tóc; kem không chứa thuốc; kem không chứa thuốc dùng cho chăm sóc cá nhân; 

kem không chứa thuốc để làm dịu da; kem không chứa thuốc dùng cho cơ thể, mặt và da; 

gel không chứa thuốc dùng cho tóc; nước dưỡng không chứa thuốc; chế phẩm không chứa 

thuốc dùng để chăm sóc da đầu và da; chế phẩm không chứa thuốc dùng để chăm sóc, 

điều trị và làm sạch da, tóc, da đầu, mặt, miệng, móng và cơ thể; chất điều trị da đầu 

không chứa thuốc; kem và sữa dưỡng da không chứa thuốc; chế phẩm và sản phẩm dùng 

cho da không chứa thuốc; sản phẩm da liễu không chứa thuốc dùng để chăm sóc da cục 

bộ; chế phẩm dùng để nuôi dưỡng da đầu; chế phẩm dùng cho da đầu (dầu gội đầu), chế 

phẩm dùng cho da (không chứa thuốc), kem và sữa chăm sóc da (mỹ phẩm); chế phẩm 

chăm sóc da (mỹ phẩm); kem và sữa dưỡng da (mỹ phẩm); kem làm giảm các khó chịu ở 

da (mỹ phẩm); kem làm mềm da (không chứa thuốc). 
 

Nhóm 05: Chất chống nấm dùng cho da; kem dùng cho cơ thể (có chứa thuốc), nước 

dưỡng dùng cho cơ thể có mục đích y tế; chế phẩm và kem da liễu (có chứa thuốc); chế 

phẩm da liễu dùng ngoài da; chất diệt nấm khử mùi hôi dùng cho da; chất và chế phẩm 

chăm sóc sức khỏe (dùng để chữa bệnh); kem có chứa thuốc; kem có chứa thuốc dùng cho 

cơ thể, mặt và da; nước dưỡng có chứa thuốc; nước dưỡng có chứa thuốc dùng cho cơ thể 

và mặt; chế phẩm có chứa thuốc dùng để điều trị các rối loạn về da; chế phẩm có chứa 

thuốc dùng dÓ điều trị các bệnh về da; chế phẩm có chứa thuốc dùng để điều trị da đầu và 

da; chế phẩm có chứa thuốc dùng cho trên da; chế phẩm có chứa thuốc dạng kem; chế 

phẩm điều trị da đầu có chứa thuốc; chế phẩm chăm sóc da có chứa thuốc; kem và nước 

dưỡng da có chứa thuốc; chất và chế phẩm dược và y tế; chế phẩm dược phẩm dùng để 

điều trị cục bộ các rối loạn da liễu; chế phẩm dược phẩm dùng để điều trị các rối loạn về 

da; chế phẩm dược phẩm dùng để điều trị cục bộ; chế phẩm dược phẩm dùng để điều trị 

bệnh có quá nhiều cholesteron trong máu và điều trị chứng viêm da do tiết nhiều bã nhờn; 

chế phẩm chăm sóc da (dùng trong y tế); chế phẩm diệt ký sinh trùng trên da đầu; chế 

phầm chăm sóc da (có chứa thuốc); chế phẩm dùng cho da đầu (có chứa thuốc), không 

phải là dầu gội đầu; chế phẩm dùng cho da (có chứa thuốc); chế phẩm dùng dÓ điều trị da; 

kem chăm sóc da dùng cho y tế; sản phẩm, chế phẩm và nước sữa chăm sóc da (có chứa 

thuốc); nước dưỡng và kem dùng cho da (có chứa thuốc); kem trị liệu (dùng trong y tế); 

các sản phẩm da liễu điều trị cục bộ dùng cho mục đích y tế; hợp chất dược phẩm điều trị 

cục bộ. 
 

Nhóm 10: Thiết bị chẩn đoán dùng trong y tế; máy chuẩn đoán dùng trong y tế; thiết bị 

chẩn đoán hình ảnh dùng trong y tế; dụng cụ chẩn đoán dùng trong y tế; thiết bị xét 

nghiệm chẩn đoán bệnh dùng trong y tế và thú y; dụng cụ chẩn đoán y tế; thiết bị xét 

nghiệm chẩn đoán y tế; dụng cụ chẩn đoán điện tử y tế; thiết bị y tế dùng để chẩn đoán; 

dụng cụ dùng để chẩn đoán y tế. 
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(210) 4-2015-20146 (220) 29.07.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A25.3.3; 25.1.6; A5.3.15; A5.3.13 (540) 

  

(731) Cơ sở Chung Thị Kim Ngân  
(VN) 
Số 154 KP 2, thị trấn Châu Thành, huyện 

Châu Thành, tỉnh Bến Tre  

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
 

 
(210) 4-2015-20182 (220) 29.07.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 3.7.17 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, đen 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ môi 
trường Việt Xanh  (VN) 
Lô N1, đường N8, khu công nghiệp Nam 

Tân Uyên, phường Khánh Bình, thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu; mua bán: phế liệu, hóa chất, nhiên liệu rắn, 

nhiên liệu lỏng và khí, mua bán ô tô con, mua bán máy móc thiết bị cho ngành môi 

trường, mua bán gỗ, đại lý xe có động cơ. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ kê khai thuế hải quan; dịch vụ kê khai thủ tục hải quan. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ khai thuê hải quan; dịch vụ kê khai thủ tục hải quan. 

 

Nhóm 37: Khai thác gỗ (rừng trồng); khai thác lâm sản; xây dựng các công trình dân 

dụng và công nghiệp; xây dựng nhà ở; xây dựng nhà phố. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ thông quan cho hàng hóa; dịch vụ cho thuê kho bãi; dịch vụ giao nhận 

hàng hóa; vận chuyển rác thải, vận chuyển chất thải rắn; vận chuyển chất thải lỏng. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công kim loại; gia công máy móc thiết bị ngành xử lý môi trường; 

dịch vụ tiêu hủy chất thải; dịch vụ xử lý chất thải; dịch vụ tái chế chất thải; dịch vụ tiêu 

hủy: vật tư, phương tiện, hàng hóa, nguyên liệu dược, thuốc thành phẩm, dụng cụ y tế, rác 

thải và các loại hóa chất nguy hại. 

 

Nhóm 42: Tư vấn hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ; lập hồ sơ báo cáo đánh 

giá tác động môi trường và chuyển giao công nghệ xử lý môi trường. 
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(210) 4-2015-20206 (220) 30.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.3; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
phân bón sinh học G9  (VN) 
Số 87/4, đường ĐX 5, tổ 8, khu phố 43, 
phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón trong nông nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-20218 (220) 30.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.3; A26.11.8 (540) 

   

(731) Nguyễn Thanh Trung  (VN) 
277D khóm 2, thị trấn Lai Vung, huyện 
Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 31: Meo nấm, nấm (nấm giống). 

 

 
(210) 4-2015-20227 (220) 30.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.9; 26.5.1; 26.11.1; A25.7.3; 

A25.7.4 
(591) Nâu, cam, vàng, đỏ, xanh đen , xanh lá, 

xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Rubix   (VN) 
Phòng 1901, tầng 19, Saigon Trade 
Center, 37 Tôn Đức Thắng, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy rửa, đánh bóng; xà phòng; mỹ phẩm; chế phẩm làm thơm không 

khí, hương liệu [tinh dầu]; chiết xuất của hoa (nước hoa). 

 
Nhóm 20: Đồ đạc: (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ); bộ đồ giường: (đệm, đệm lò xo, gối). 

 
Nhóm 35: Nhượng quyền thương mại chuỗi nhà hàng và các dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; đặt chỗ ở tạm 
thời; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; cho thuê phòng họp. 
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(210) 4-2015-20342 (220) 31.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.13.1; 2.9.1 
(731) Trần Phú Hải   (VN) 

12/47 cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 
(VIETSKY INT' LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 44: Trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trị liệu; vật lý trị liệu; dịch vụ y học 

không tập quán; dịch vụ cung cấp nhà dưỡng bệnh cho người cao tuổi; chăm sóc y tế. 
 
 

(210) 4-2015-20344 (220) 31.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) SYSMEX CORPORATION  (JP) 

1-5-1, Wakinohama-Kaigandori, Chuo-
ku, Kobe, Hyogo, Japan 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất phản ứng sử dụng trong kiểm soát chất lượng của các thiết bị hoặc thuốc 

thử y tế hoặc thú y; chất phản ứng sử dụng trong kiểm định thiết bị hoặc thuốc thử y tế 
hoặc thú y; dung dịch chuẩn kiểm tra chất lượng và chất chuẩn kiểm tra chất lượng để thử 
và/hoặc kiểm định các thiết bị hoặc thuốc thử y tế hoặc thú y. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm dược, chế phẩm thú y; chất chẩn đoán và chế phẩm chẩn đoán dùng 
cho mục đích y tế hoặc thú y; thuốc thử hóa học và chế phẩm hóa học dùng cho mục đích 
y tế hoặc thú y; thuốc thử cho mục đích y tế hoặc thú y; thuốc thử để xét nghiệm lâm 
sàng; thuốc thử để phân tích máu; thuốc thử để xét nghiệm miễn dịch; chất đối chứng 
chuẩn dùng cho y tế hoặc thú y; chất hóa học chuẩn dùng trong y tế hoặc thú y. 

 

 
(210) 4-2015-20345 (220) 31.07.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) SYSMEX CORPORATION  (JP) 

1-5-1, Wakinohama-Kaigandori, Chuo-
ku, Kobe, Hyogo, Japan 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
745 

(511)   Nhóm 01: Thuốc thử hóa học và chế phẩm hóa học không dùng cho mục đích y tế hoặc 
thú y; sản phẩm hóa chất sử dụng trong ngành dược; hóa chất dùng để chẩn đoán; chất 
chẩn đoán và chế phẩm chẩn đoán không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; thuốc thử 
hoá học và chế phẩm hóa học để thử nghiệm, không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; 
thuốc thử hoá học để xét nghiệm miễn dịch không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; 
thuốc thử hóa học để phân tích huyết học không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; thuốc 
thử hóa học để phân tích hê-mô-glô-bin không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; thuốc 
thử hóa học để phân tích tế bào lưới không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; thuốc thử 
hóa học để phân tích sự đông máu không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; thuốc thử 
hoá học để xét nghiệm nước tiểu không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; thuốc thử hóa 
học để xét nghiệm hóa lâm sàng không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; thuốc thử hóa 
học để xét nghiệm máu ẩn không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; thuốc thử hóa học 
để xét nghiệm gen không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; chất pha loãng hóa học; 
dung dịch hóa học và/hoặc thuốc thử hóa học dung giải; dung dịch hóa học và/hoặc thuốc 
thử hóa học dung giải tan huyết; chất thấm màu dùng trong công nghiệp; dung dịch bao 
dùng trong công nghiệp; chất đối chứng chuẩn (thuốc thử hóa học) dùng trong công 
nghiệp; chất hóa học chuẩn (thuốc thử hóa học) dùng trong công nghiệp; dung dịch chuẩn 
kiểm tra chất lượng và chất đối chứng chuẩn kiểm tra chất lượng (thuốc thử hóa học) dùng 
trong công nghiệp để thử và kiểm định các thiết bị y tế và chất phản ứng; chất đối chứng 
huyết học (thuốc thử hóa học) dùng trong công nghiệp; chất tẩy sử dụng trong công 
nghiệp; dung dịch làm sạch dùng trong công nghiệp; chế phẩm làm sạch dùng trong công 
nghiệp; chất phản ứng sử dụng trong kiểm soát chất lượng của các thiết bị hoặc thuốc thử 
y tế hoặc thú y; chất phản ứng sử dụng trong kiểm định  thiết bị hoặc thuốc thử y tế hoặc 
thú y; dung dịch chuẩn kiểm tra chất lượng và chất chuẩn và chất chuẩn kiểm tra chất 
lượng để thử và/hoặc kiểm định các thiết bị hoặc thuốc thử y tế hoặc thú y; chất kiểm soát 
huyết học để thử và/hoặc kiểm định các thiết bị hoặc thuốc thử y tế hoặc thú y, tất cả các 
sản phẩm trên không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y, tất cả thuộc nhóm 1. 

 
Nhóm 03: Chất tẩy rửa; dung dịch làm sạch; chế phẩm làm sạch; dung dịch tẩy; chất tẩy 
rửa dùng cho các thiết bị và dụng cụ; dung dịch làm sạch dùng cho các thiết bị và dụng 
cụ; chế phẩm làm sạch dùng cho các thiết bị và dụng cụ; dung dịch tẩy dùng cho các thiết 
bị và dụng cụ; chất tẩy dùng cho các thiết bị và dụng cụ y tế; dung dịch làm sạch dùng 
cho các thiết bị và dụng cụ y tế; chế phẩm làm sạch dùng cho các thiết bị và dụng cụ y tế; 
dung dịch tẩy rửa dùng cho các thiết bị và dụng cụ y tế. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm dược, chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 

chất chẩn đoán và chế phẩm chẩn đoán dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; thuốc thử hóa 

học và chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; thuốc thử hóa học và chế 

phẩm hóa học dùng cho ngành dược; thuốc thử và chế phẩm thử cho mục đích y tế hoặc 

thú y; chế phẩm dược để chẩn đoán trong ống nghiệm; thuốc thử để phân tích huyết học 

cho mục đích y tế hoặc thú y; thuốc thử để phân tích máu cho mục đích y tế hoặc thú y; 

thuốc thử để phân tích sự đông máu cho mục đích y tế hoặc thú y; thuốc thử để phân tích 

nước tiểu cho mục đích y tế hoặc thú y; thuốc thử để phân tích chất lắng nước tiểu cho 

mục đích y tế hoặc thú y; thuốc thử để phân tích định tính của nước tiể cho mục đích y tế 

hoặc thú y; thuốc thử để xét nghiệm miễn dịch cho mục đích y tế hoặc thú y; thuốc thử để 

phân tích vi trùng cho mục đích y tế hoặc thú y; thuốc thử để xét nghiệm hóa lâm sàng 

cho mục đích y tế hoặc thú y; thuốc thử để xét nghiệm máu ẩn cho mục đích y tế hoặc thú 

y; thuốc thử để xét nghiệm gen cho mục đích y tế hoặc thú y; thuốc thử để xét nghiệm 

protein cho mục đích y tế hoặc thú y; chất pha loãng dùng trong y tế, thú y hoặc chẩn 
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đoán lâm sàng; chất pha loãng để phân tích huyết học; chất pha loãng để xét nghiệm nước 

tiểu; chất pha loãng để xét nghiệm miễn dịch; dung dịch và/hoặc thuốc thử dung giải 

dùng trong y tế, thú y hoặc chẩn đoán lâm sàng; dung dịch và/hoặc thuốc thử dung giải để 

phân tích huyết học; dung dịch và/hoặc thuốc thử dung giải để xét nghiệm nước tiểu; 

dung dịch và/hoặc thuốc thử dung giải để xét nghiệm miễn dịch; dung dịch và/hoặc thuốc 

thử dung giải tan huyết cho mục đích y tế hoặc thú y; thuốc nhuộm dùng trong y tế, thú y 

hoặc chẩn đoán lâm sàng; thuốc nhuộm để phân tích huyết học; thuốc nhuộm để xét 

nghiệm nước tiểu; thuốc nhuộm để xét nghiệm miễn dịch; dung dịch bao dùng trong y tế, 

thú y hoặc chẩn đoán lâm sàng; dung dịch bao để phân tích huyết học; dung dịch bao để 

xét nghiệm nước tiểu; dung dịch bao để xét nghiệm miễn dịch; chất đối chứng chuẩn 

dùng cho y tế hoặc thú y; chất kiểm soát huyết học dùng trong y tế hoặc thú y; chất tẩy 

dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch dùng cho mục đích y tế; chế phẩm làm sạch 

dùng cho mục đích y tế; dung dịch tẩy rửa dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 10: thiết bị và dụng cụ y tế và thú y; thiết bị dùng trong ngành y để phân tích; thiết 

bị và dụng cụ phân tích cho mục đích y tế hoặc thú y; thiết bị và dụng cụ chẩn đoán cho 

mục đích y tế hoặc thú y; thiết bị và dụng cụ phân tích huyết học; thiết bị phân tích tế bào 

máu; thiết bị và dụng cụ phân tích sự đông máu; thiết bị và dụng cụ xử lý trước máu; thiết 

bị đếm tế bào; thiết bị đếm tế bào máu; thiết bị đếm hạt dùng trong ngành y; thiết bị và 

dụng cụ xét nghiệm nước tiểu; thiết bị và dụng cụ phân tích tế bào urin; thiết bị và dụng 

cụ phân tích tiểu thể urin; thiết bị và dụng cụ xử lý trước nước tiểu; thiết bị và dụng cụ 

phân tích hoá miễn dịch; thiết bị và dụng cụ xét nghiệm miễn dịch học; thiết bị và dụng 

cụ xét nghiệm miễn dịch; thiết bị và dụng cụ phân tích hoá lâm sàng; thiết bị và dụng cụ 

phân tích máu ẩn; thiết bị và dụng cụ phân tích vi khuẩn, thiết bị và dụng cụ xét nghiệm 

gen; thiết bị và dụng cụ lấy mẫu xét nghiệm kính phết; bản kính dùng cho mục đích y tế; 

thiết bị chuyển mẫu; thiết bị chuyển đồ chứa mẫu; thiết bị chuyển giá chứa mẫu; thiết bị 

và dụng cụ đo dùng cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ để pha loãng; thiết bị hút dùng 

cho mục đích y tế; máy đo huyết áp; ống pipet dùng cho mục đích y tế; kim dùng cho 

mục đích y tế; ống nhỏ đựng mẫu dùng trong những thí nghiệm; bình chứa mẫu trong 

chẩn đoán ống nghiệm; ống lấy mẫu máu; ống lấy máu; bình lấy mẫu; cốc dùng một lần 

để xét nghiệm; cốc dùng một lần; giá giữ ống nghiệm; giá để cốc, các bộ phận và phụ 

kiện cho các sản phẩm trên, tất cả thuộc nhóm 10. 
 

 
(210) 4-2015-20367 (220) 31.07.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.2; A1.1.5; A1.1.12; A26.11.12 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trường Thịnh  
(VN) 
ấp 1, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh 

Tây Ninh 

 

(511)   Nhóm 30: Tinh bột sắn. 
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(210) 4-2015-20426 (220) 31.07.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A26.11.7 

(731) Lê Ngọc Hưng  (VN) 
26/19 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 17: Khớp nối ống, không bằng kim loại; khớp nối không bằng kim loại dùng cho 

ống; ống nối bằng nhựa mềm (phụ kiện của ống nhựa mềm).  

 

Nhóm 19: Van ống dẫn nước không bằng kim loại hoặc chất dẻo, ống nối bằng nhựa cứng 

(phụ kiện của ống nhựa cứng). 
 

 
(210) 4-2015-20481 (220) 03.08.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) SMITH MOUNTAIN INDUSTRIES, 

INC.   (US) 

1000 Dillard Drive, Forest, Virginia 

24551 U.S.A. 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 04: Nến; nến thơm; nến ở dạng sáp ong toả mùi thơm khi thắp sáng. 
 

 
(210) 4-2015-20482 (220) 03.08.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) SMITH MOUNTAIN INDUSTRIES, 

INC.   (US) 

1000 Dillard Drive, Forest, Virginia 

24551 U.S.A.  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 04: Nến; nến thơm; nến ở dạng sáp ong toả mùi thơm khi thắp sáng. 
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(210) 4-2015-20540 (220) 03.08.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A5.3.13; A26.11.12; 5.7.3; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh cô ban, xanh lục, xanh nõn 

chuối, trắng 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tư Long Mê Kông  (VN) 
Số 513, tổ 17, ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh 

Thạch Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An 

Giang 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật. 

 

Nhóm 35: Mua bán: thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, nông sản, các loại hạt giống, lương 

thực, các loại máy nông ngư cơ. 
 

 
(210) 4-2015-20541 (220) 03.08.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.13.1; 1.15.23; A5.3.13; 5.3.16 

(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xanh lá cây, lam, 

cam 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tư Long Mê Kông  (VN) 
Số 513, tổ 17, ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh 

Thạch Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An 

Giang 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật gồm: thuốc diệt nấm, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, 

chế phẩm diệt trừ động vật gây hại, chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại. 

 

Nhóm 35: Mua bán: thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, nông sản, các loại hạt giống, lương 

thực, các loại máy nông ngư cơ. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
749 

(210) 4-2015-20681 (220) 04.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(300) 66470 06.02.2015 JM 

  
(731) APPLE INC.  (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; phần cứng của máy vi tính; phần 

mềm trò chơi điện tử cầm tay dùng với màn hình hay màn hiển thị ngoài; máy vi tính cầm 
tay; máy tính bảng; máy hỗ trợ cá nhân số hoá (thiết bị điện tử có khả năng ghi nhận 
thông tin của người sử dụng đưa vào bằng cây bút đặc biệt, và hỗ trợ các công cụ cá nhân 
cần thiết như đặt lịch, ghi chép, gửi fax); máy tổ chức điện tử (nhỏ như máy tính cầm tay 
với ứng dụng đặt lịch/nhật ký cài sẵn); sổ ghi chép điện tử, thiết bị đọc sách điện tử, phần 
mềm trò chơi máy tính dùng cho máy đánh bạc, thiết bị điện tử số hoá cầm tay và phần 
mềm liên quan; thiết bị điện tử số hoá di động cầm tay có khả năng truy cập Internet và 
để gửi, nhận, và lưu trữ các cuộc gọi bằng điện thoại, fax, thư điện tử, và các dữ liệu số 
hoá khác; bộ thiết bị điện tử cầm tay dùng để nhận, lưu trữ, và/hoặc truyền dữ liệu và tin 
nhắn theo phương thức không dây, và thiết bị điện tử cho phép người sử dụng dò tìm hay 
quản lý thông tin cá nhân; thiết bị ghi và tái tạo âm thanh; máy nghe nhạc MP3 và các 
thiết bị nghe âm thanh theo định dạng số hoá khác; máy ghi âm thanh kỹ thuật số; máy 
ghi và máy phát viđêô kỹ thuật số; máy ghi âm và máy quay băng cát xét âm thanh; máy 
ghi âm và máy quay băng cát xét viđêô; đầu ghi và máy chạy đĩa compắc; đầu ghi và đầu 
máy chạy đĩa DVD; đầu ghi và đầu máy chạy băng âm thanh kỹ thuật số; máy thu thanh 
(rađiô); thiết bị phát và thu sóng rađiô; bộ trộn tín hiệu âm thanh, tín hiệu viđêô, và tín 
hiệu kỹ thuật số; bộ khuyếch đại âm thanh; bộ thu âm thanh; bộ giải mã âm thanh; thiết bị 
âm thanh dùng trong ô tô; tai nghe (nhét vào tai), tai nghe vòng qua đầu; loa âm thanh; 
micrô; linh kiện và phụ kiện âm thanh; mô-đem; thiết bị thông tin liên lạc qua mạng; thiết 
bị và dụng cụ thông tin liên lạc điện tử; thiết bị nghe nhìn dùng trong giảng dạy; thiết bị 
và dụng cụ quang học; thiết bị và dụng cụ viễn thông; thiết bị hệ thống định vị toàn cầu 
(GPS); điện thoại; thiết bị liên lạc theo phương thức không dây để truyền âm thanh giọng 
nói, dữ liệu hoặc hình ảnh; dây cáp; thiết bị lưu trữ dữ liệu; vật mang dữ liệu từ tính; con 
chíp (mạch điện tử siêu nhỏ), đĩa và băng có ghi hay dùng để ghi chương trình và phần 
mềm máy tính; máy fax; máy ảnh; pin (ắc quy); ti vi; đầu máy thu hình; màn hình ti-vi; 
bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box); phần mềm máy tính; chương trình trò chơi 
máy tính và trò chơi điện tử; phần mềm máy tính cho hệ thống định vị toàn cầu (GPS); 
phần mềm máy tính dùng trong du lịch và tổ chức du lịch (lữ hành), lên kế hoạch du lịch, 
định hướng, lên kế hoạch tuyến du lịch, cung cấp thông tin địa lý, nơi đến, vận chuyển và 
giao thông, hướng dẫn lái và đi, vẽ bản đồ địa điểm theo tùy chọn của người sử dụng, 
thông tin bản đồ đường phố, hiển thị bản đồ điện tử, và thông tin nơi đến; phần mềm máy 
tính để lập, tạo ra, phân phối, tải, truyền, nhận, chạy, chỉnh sửa, trích dẫn, mã hóa, giải 
mã, hiển thị, lưu giữ và tổ chức văn bản, dữ liệu, hình đồ họa, hình ảnh, âm thanh, viđêô, 
và các nội dung đa phương tiện khác, các ấn phẩm điện tử, và các trò chơi điện tử; phần 
mềm máy tính dùng để ghi, tổ chức, phát, thực hiện thao tác, và xem văn bản, dữ liệu, tập 
tin (file) âm thanh, tập tin (file) viđêô và trò chơi điện tử liên quan đến máy tính, thiết bị 
truyền hình, thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình, máy phát âm thanh, máy phát viđêô, 
máy phát đa phương tiện, điện thoại, và các thiết bị điện tử số hóa cầm tay; phần mềm 
máy tính giúp người sử dụng lập trình và phân phối văn bản, dữ liệu, hình đồ họa, hình 
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ảnh, âm thanh, viđêô và các nội dung đa phương tiện khác thông qua mạng lưới liên lạc 
toàn cầu và các mạng máy tính, điện tử và liên lạc khác; phần mềm máy tính để nhận 
diện, định vị, tạo nhóm, phân phối, và quản lý dữ liệu và đường dẫn giữa các máy tính chủ 
(server) và người sử dụng được kết nối tới các mạng lưới liên lạc toàn cầu và các mạng 
máy tính, mạng điện tử và mạng thông tin liên lạc khác; phần mềm máy tính để sử dụng 
trên các thiết bị điện tử số hóa di động cầm tay và thiết bị điện tử tiêu dùng khác; phần 
mềm xuất bản điện tử; phần mềm đọc ấn phẩm điện tử; phần mềm máy tính quản lý thông 
tin cá nhân; âm thanh và nội dung nghe nhìn, thông tin, và lời bình luận ghi sẵn có thể tải 
xuống; sách, tạp chí, ấn phẩm định kỳ, bản tin, báo, tập san chuyên đề điện tử, và các ấn 
phẩm điện tử khác có thể tải xuống; phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu; phần mềm nhận 
dạng ký tự, phần mềm nhận dạng giọng nói; phần mềm thư điện tử và phần mềm nhắn tin 
điện tử; phần mềm máy tính để truy cập, duyệt qua và tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực tuyến; 
bảng tin điện tử; phần mềm đồng bộ hóa dữ liệu; phần mềm phát triển ứng dụng; sách 
hướng dẫn cho người sử dụng dưới định dạng có thể đọc được bằng thiết bị điện tử, máy 
hay máy tính được dùng với, và bán kèm thành bộ với tất cả các sản phẩm trên; bộ đấu 
nối, bộ nối, dây dẫn, cáp nối, bộ nạp (sạc), gói thiết bị cắm thêm (dock), thiết bị gắn thêm 
vào máy tính có khe mở rộng để kết nối tới các thiết bị ngoại vi (doeking station), giao 
diện (thiết bị ghép nối), và bộ điều hợp điện và điện tử dùng cho tất cả các sản phẩm trên; 
thiết bị máy tính dùng cho các sản phẩm trên; thiết bị điện tử có chức năng đa phương tiện 
dùng với các sản phẩm trên; thiết bị điện tử có chức năng tương tác dùng với các sản 
phẩm trên; phụ kiện, bộ phận, linh kiện nhỏ, và thiết bị đo thử để dùng với tất cả các sản 
phẩm trên; vỏ bọc, túi và hộp chuyên dùng hoặc có hình dạng phù hợp để đựng tất cả các 
sản phẩm trên; thiết bị hoa tiêu (dẫn hướng); thiết bị kiểm tra tem thư; máy đếm tiền; cơ 
cấu dùng cho thiết bị hoạt động khi bỏ xu (thẻ) vào đó; máy ghi âm, thiết bị đo chiều cao 
của mép gấu trang phục; máy bỏ phiếu; nhãn điện tử dùng cho hàng hóa, máy tự động 
tính toán và chọn ra phần thưởng (giải thưởng); thiết bị và dụng cụ để cân; thước đo; bảng 
thông báo điện tử; thiết bị đo; thiết bị và dụng cụ quang học; vi mạch [các lớp silicon]; 
mạch tích hợp; màn hình huỳnh quang; thiết bị điều khiển từ xa; sợi dây dẫn quang [sợi 
quang]; hệ thống lắp đặt điện tử dùng để điều khiển từ xa các hoạt động (quy trình vận 
hành) công nghiệp; cột thu lôi (chống sét); thiết bị điện phân; thiết bị dập lửa; thiết bị X-
quang phục vụ cho mục đích công nghiệp; thiết bị và dụng cụ cứu đắm; thiết bị báo động 
phát ra tiếng còi; kính râm; phim hoạt hình; máy soi trứng; còi gọi chó, nam châm trang 
trí; hàng rào điện; bít tất được làm ấm (sưởi) bằng điện; thiết bị báo động, thiết bị cảm 
biến có báo động, và hệ thống theo dõi báo động; hệ thống an ninh và giám sát cho nhà ở; 
thiết bị dò khói và khí các-bon mô-nô-xít; máy điều nhiệt, thiết bị theo dõi (màn hình theo 
dõi), thiết bị cảm biến, và điều khiển cho thiết bị và hệ thống điều hòa không khí, sưởi 
ấm, và thông gió; khóa cửa và khóa cửa sổ và chốt (then) vận hành bằng điện và điện tử; 
thiết bị điều khiển từ xa cho việc đóng và mở cửa ga-ra; thiết bị điều khiển đèn (hệ thống 
ánh sáng); ổ cắm điện cố định; thiết bị chuyển mạch điện và thiết bị chuyển mạch điện tử; 
phần mềm hệ điều hành máy tính. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và dịch vụ nghiên cứu và thiết kế liên quan đến 
khoa học và công nghệ; dịch vụ phân tích và nghiên cứu công nghiệp; lập trình máy tính; 
thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; thiết kế, phát triển và bảo trì phần 
mềm nguồn đóng (sở hữu độc quyền riêng) trong lĩnh vực ngôn ngữ tự nhiên, lời nói, diễn 
giả, ngôn ngữ, nhận dạng giọng nói, và nhận dạng dầu giọng nói; cho thuê các thiết bị và 
dụng cụ phần cứng máy tính và phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn phần cứng và phần 
mềm máy tính; dịch vụ hỗ trợ và tư vấn để phát triển hệ thống máy tính, các cơ sở dữ liệu 
và ứng dụng máy tính; cung cấp trực tuyến thông tin về phần cứng hoặc phần mềm máy 
tính; dịch vụ tạo lập, thiết kế, và bảo trì trang web; dịch vụ cho thuê chỗ trên máy chủ để 
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đặt trang web; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) với tính năng cho thuê chỗ 
đặt các ứng dụng phần mềm máy tính của người khác; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng 
dụng (ASP) với tính năng phần mềm máy tính để tạo, sáng tác, phân phối, tải, truyền, 
nhận, chơi, biên tập, trích dẫn, mã hóa, giải mã, hiển thị, lưu trữ và tổ chức văn bản, đồ 
họa, hình ảnh, âm thanh, viđêô, và nội dung đa phương tiện, và các ấn phẩm điện tử; dịch 
vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) với tính năng phần mềm máy tính dùng với phần 
mềm nhận dạng giọng nói và các ứng dụng phần mềm có sử dụng giọng nói; cung cấp 
phần mềm trực tuyến không tải xuống được; cung cấp công cụ tra cứu để lấy dữ liệu qua 
mạng internet và các mạng thông tin liên lạc điện tử khác; tạo các chỉ mục về thông tin, 
các trang web và các nguồn trực tuyến khác có sẵn trên mạng máy tính toàn cầu cho 
người khác; dịch vụ lưu trữ dữ liệu dưới dạng điện tử; cung cấp trang web mạng xã hội; 
dịch vụ nghiên cứu bản đồ và vẽ bản đồ (ánh xạ dữ liệu); dịch vụ thông tin, cố vấn và tư 
vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ trên. 

 
 

(210) 4-2015-20702 (220) 04.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.8; 26.4.2; A9.1.22 
(591) Xám, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Trịnh Vĩnh Khang  (VN) 
333C Lương Định Của, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Da giả. 
 

 
(210) 4-2015-20762 (220) 05.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) CORDIS CORPORATION  (US) 

6500 Paseo Padre Parkway, Fremont, 
CA, U.S.A.  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế, cụ thể là ống thông, dụng cụ để đặt ống để sử dụng với ống thông, 
dây dẫn hướng, kim tiêm, ống và cái panhxơ để sử dụng trong các thủ thuật thông mạch. 

 

 
(210) 4-2015-20821 (220) 05.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.21 
(591) Trắng, đen, nâu, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ xây dựng 
Trung Vĩnh  (VN) 
ấp Tân Cang, xã Phước Tân, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  
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(511)   Nhóm 05: Nấm linh chi đã sấy khô.  
 

 
(210) 4-2015-20845 (220) 05.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul 150-721, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Tủ lạnh; tủ giữ lạnh cho rượu; thiết bị điện làm mát không khí (cho mục đích 

gia dụng); thiết bị điện lọc nước nóng và nước lạnh cho mục đích gia dụng; tủ trưng bày 
điện dùng để làm lạnh; thiết bị điện làm sạch nước cho mục đích gia dụng; thiết bị điện 
lọc nước cho mục đích gia dụng; thiết bị điện sấy quần áo cho mục đích gia dụng; lò nấu 
điện, cho mục đích gia dụng; lò vi sóng; thiết bị hút ẩm cho mục đích gia dụng. 

 

 
(210) 4-2015-20846 (220) 05.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) PACIFIC PRODUCTS CORP.  (JP) 

6-1, Nihonbashi Honcho 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103-0023 Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng và chất tẩy rửa; dầu gội; kem ủ tóc; chế phẩm chăm sóc tóc; nước 

hoa; mỹ phẩm và chế phẩm trang điểm/vệ sinh thân thể; chế phẩm đánh răng. 
 

 
(210) 4-2015-20847 (220) 05.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.3.16; 25.7.25; 26.1.1; A5.1.5; 5.11.1 
(731) PACIFIC PRODUCTS CORP.  (JP) 

6-1, Nihonbashi Honcho 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103-0023 Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng và chất tẩy rửa; dầu gội, kem ủ tóc; chế phẩm chăm sóc tóc; nước 

hoa; mỹ phẩm và chế phẩm trang điểm/vệ sinh thân thể; chế phẩm đánh răng. 
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(210) 4-2015-20860 (220) 05.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Xanh nước biển, vàng, xanh dương, tím 
(731) Công ty Lương thực Trà Vinh 

Công ty TNHH 1 TV Tổng Công 
ty Lương thực Miền Nam  (VN) 
Số 102 Trần Phú, phường 2, thành phố 
Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
 

Nhóm 43: Khách sạn. 
 

 
(210) 4-2015-20871 (220) 05.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Xanh (540) 

  

(731) Công ty TNHH ECOPATH Việt 
Nam  (VN) 
Số 35A, đường số 1, Trần Thái Tông, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thuốc nhuận tràng; men sữa dùng cho mục 

đích dược phẩm; thuốc điều trị bệnh rối loạn trong ruột.  
 

 
(210) 4-2015-20924 (220) 06.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH   (DE) 
Alfred-Nobel- Str. 10, 40789 Monheim 
am Rhein, Germany  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, dùng cho nghề làm vườn và lâm nghiệp, trừ 

chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; chế phẩm để xử lý hạt 
giống (thuộc nhóm 1); chÓ phẩm điều hòa sự sinh trưởng cây trồng; gien của hạt giống 
dùng cho sản xuất nông nghiệp; phân bón.  

 
Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ.  

 
Nhóm 31: Các sản phẩm nông nghiệp, các sản phẩm làm vườn và các sản phẩm lâm 
nghiệp và hạt không thuộc các nhóm khác, cụ thể là hạt giống. 
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(210) 4-2015-20962 (220) 06.08.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(591) Đỏ, trắng, ghi, đen 

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 

Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng dùng cho cá nhân; xà phòng mỹ phẩm; xà phòng có chứa thuốc; 

nước hoa; tinh dầu dùng cho cá nhân; chế phẩm khử mùi cơ thể (dùng cho cá nhân); chế 

phẩm chống chảy nhiều mồ hôi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm); chế phẩm nhuộm tóc; nước 

xức tóc; chế phẩm để tạo nếp tóc lượn sóng; dầu gội đầu; dầu xả tóc; keo xịt tóc; phấn phủ 

cho tóc (mỹ phẩm); chế phẩm tạo kiểu tóc; keo xịt màu cho tóc; bọt dùng cho tóc (mỹ 

phẩm), chế phẩm làm bóng tóc (mỹ phẩm); gel vuốt tóc (mỹ phẩm); chế phẩm giữ ẩm cho 

tóc (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm bảo vệ tóc (không chứa dược chất); chế phẩm dưỡng 

tóc khô (không chứa dược chất); dầu bôi tóc (mỹ phẩm); chế phẩm dưỡng tóc (không 

chứa dược chất); kem bôi tóc; chế phẩm màu nhuộm tóc; chế phẩm dùng để trang điểm 

không chứa dược chất; dầu (gel) dùng để tắm vòi sen; kem dùng để tắm; bọt dùng để tắm 

vòi sen; dầu (gel) dùng để tắm thường; bọt dùng để tắm thường; nước thơm dùng để tắm; 

dầu tắm (dầu có mùi thơm để cho vào nước tắm); chế phẩm chăm sóc da không chứa dược 

chất; dầu dùng cho da (mỹ phẩm), kem bôi và nước xức dùng cho da (không chứa dược 

chất); nước thơm để cạo râu; kem cạo râu; bọt để cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi 

cạo râu; nước thơm cô-lô-nhơ; chế phẩm làm rụng lông (không dùng cho mục đích y tế) ; 

chế phẩm làm rám nắng và chế phẩm chống nắng; mỹ phẩm; chế phẩm để tẩy trang; kem 

mỡ dùng để bôi trơn da dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm dưỡng môi (không chứa 

dược chất); phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); bông dùng cho mục đích mỹ 

phẩm; bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; khăn giấy mỹ phẩm, miếng bông mỹ phẩm 

hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc tẩm chất dùng để làm sạch (dùng cho mục 

đích mỹ phẩm); khăn giấy mỹ phẩm, miếng bông mỹ phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được 

làm ẩm hoặc tẩm nước thơm mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp, miếng đắp mặt (dùng khi trang 

điểm); chế phẩm rửa tay. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh và chất khử trùng; chất khử 

mùi (không dùng cho cá nhân) và chế phẩm để làm mát không khí; chế phẩm vệ sinh 

dùng cho vệ sinh cá nhân không dùng cho trang điểm, cụ thể là chế phẩm vệ sinh tay (chế 

phẩm khử trùng, diệt trùng); sáp dùng trong nha khoa; băng dùng để băng bó, cao dán 

(dùng cho mục đích y tế), vật liệu dùng để băng bó (dùng cho mục đích y tế); chế phẩm 

chăm sóc da và chăm sóc tóc có chứa dược chất, chế phẩm dưỡng môi có chứa dược chất; 

mỡ dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm có nguồn 

gốc từ thảo dược dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-21022 (220) 07.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.4; A26.11.12; 26.1.5 
(591) Xanh ngọc, xanh dương, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
thiết bị điện GBN  (VN) 
Số 3, tổ 18, đường Hồ Tùng Mậu, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: đèn cao tần không sợi đốt: đèn nhà xưởng, đèn pha, đèn đường, đèn 
hầm, đèn công nghiệp, đèn LED: đèn nhà xưởng, đèn pha, đèn đường, đèn hầm, đèn tuýp, 
đèn công nghiệp, đèn huỳnh quang, đèn compact, đèn âm trần, đèn âm trần phẳng, đèn ốp 
trần, đèn máng âm trần, đèn năng lượng mặt trời, đèn báo khẩn cấp, đèn màn hình LED. 

 

 
(210) 4-2015-21023 (220) 07.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Xanh lá mạ, da cam, xanh lá cây (540) 

   

(731) Công ty cổ phần Tư vấn phát 
triển Thực phẩm và Dinh 
dưỡng  (VN) 
B20, lô 6, khu đô thị Định Công, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 30: Đường, sôcôla, nước xốt pesto, mỳ sợi, sữa ong chúa, bánh pizza, cháo thực 
phẩm (trên cơ sở sữa).  

 

Nhóm 35: Mua bán: đường, sôcôla, nước xốt pesto, mỳ sợi, sữa ong chúa, bánh pizza, 
cháo thực phẩm (trên cơ sở sữa); nuớc cốt và nước ép từ thit, cá, tôm, cua, động vật thân 
mểm; luơng thực; thực phẩm, đồ uống không cồn, thực phẩm chúc năng, thuốc chữa bệnh 
cho người.  

 

Nhóm 44: Tư vấn về dinh dưỡng.  
 

 
(210) 4-2015-21024 (220) 07.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 15.7.1 
(591) Xanh da trời, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
TM - DV Thành Danh Đạt   (VN) 
31A/3, khu phố 2, phường An Phú, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  
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(511)   Nhóm 11: Quạt công nghiệp: quạt gió của máy hút khói; quạt gió [điều hòa không khí] 

quạt [bộ phận của hệ thống điều hòa không khí].  
 

 

 
(210) 4-2015-21031 (220) 07.08.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.2; A26.11.8 

(591) Xanh lá cây, nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần MOREHOME  
(VN) 
Số 19, đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài, 

phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Ghế sofa (ghế trường kỷ). 
 

 
(210) 4-2015-21043 (220) 07.08.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 7.3.11; A7.3.7; A12.1.3; A17.1.2 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, vàng 

nhạt, trắng, đỏ, đen, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phạm Nguyên 
Long  (VN) 
15A/18 Lê Thánh Tôn, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 24: Vải; khăn trải bàn và trải giường. 
 

 
(210) 4-2015-21106 (220) 07.08.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Hà Trung Hậu  
(VN) 
28 đường số 3 Cư xá Chu Văn An, 

phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố 

Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Gia vị. 
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(210) 4-2015-21111 (220) 07.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(300) 86547566 26.02.2015 US 

  
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC.   (US) 

500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, U.S.A.   

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, phần mềm ứng dụng máy tính dành cho thiết bị di động 

cho phép người dùng tham gia vào hoạt động mạng xã hội, cụ thể là nói chuyện, gửi tin 
nhắn, chơi trò chơi trực tuyến, xem và đăng ảnh, viđêô, nhãn dán, hình hoạt hình, clip âm 
thanh, và biểu tượng cảm xúc.  

 

(210) 4-2015-21122 (220) 07.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.4; A25.1.10; 26.5.1 
(731) Công ty TNHH đầu tư và 

thương mại Hoàng Trung Anh  
(VN) 
Số 20, ngõ 12, Đào Tấn, phường Cống 
Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 
tư (INTRACO LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt.  
 

Nhóm 43: Dich vụ quán cà phê, bánh ngọt.  
 

 
(210) 4-2015-21175 (220) 10.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.15.2; 26.4.2; 25.5.25; A24.17.6 
(591) Vàng, xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thái Cộng Chung  (VN) 
68/4 Nguyễn Bá Tòng, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy để viết và để in; vở viết; phong bì thư; bưu thiếp; bìa cứng (bìa cát tông). 
 

Nhóm 35: Thương mại điện tử, cụ thể là mua bán hàng trực tuyến (online) như: mua bán 
máy thu hình (tivi), loa, máy tăng âm (ampli), ống nói (micrô), bộ trộn âm (micxơ), đầu 
thu hình kỹ thuật số và thiết bị của chúng; mua bán hàng điện lạnh như: máy lạnh, máy 
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giặt, tủ lạnh, tủ đông, tủ ướp rượu, máy lọc nước, máy nước nóng, máy rửa chén, máy sấy 
quần áo, máy lọc không khí, máy nước nóng lạnh, tủ mát-tủ giữ  lạnh và thiết bị của 
chúng; mua bán thiết bị viễn thông như: điện thoại và thiết bị của chúng; mua bán thiết bị 
tin học như: máy tính xách tay, máy tính bảng, máy tính để bàn, màn hình máy vi tính, 
máy in văn phòng, máy scan. máy fax, máy hủy giấy, dàn loa vi tính và thiết bị của 
chúng; mua bán thiết bị kỹ thuật số như: máy ảnh, máy quay phim, máy ghi âm và thiết bị 
của chúng; mua bán thiết bị kỹ giải trí như: máy nghe nhạc mp3, mp4, đầu phát HD, máy 
chơi game, từ điển điện tử, bút thông minh; mua bán đồ gia dụng như: quạt điện - quạt 
máy, bàn ủi-bàn là, đèn điện-đèn sạc, máy hút bụi, bình lọc nước, máy xay sinh tố, máy 
ép trái cây, máy xay đậu nành, máy pha cà phê, máy vắt cam, máy đánh trứng, máy làm 
sữa chua và thiết bị của chúng; mua bán thiết bị nhà bếp như nồi cơm điện, nồi áp suất, 
bếp gas-bếp điện-bếp từ, lò vi sóng, lò nướng, vỉ nướng, lẩu điện, nồi, xoong, chảo, máy 
xay thịt, máy rửa chén, ấm nước, bình nước và thiết bị của chúng; mua bán đồ em bé như: 
máy hút sữa mẹ, bình bú sữa cho em bé, núm vú giả, máy hâm thức ăn, máy tiệt trùng 
siêu tốc; mua bán máy móc, dụng cụ thiết bị làm đẹp và chăm sóc sức khỏe; mua bán 
dụng cụ cầm tay như: búa, cưa, kìm, cà lê, mỏ lết, ổ khóa, két sắt, đèn pin, mũi khoan, 
máy khoan, máy cưa, máy mài và thiết bị của chúng; mua bán điện cơ như: đèn điện, cảm 
biến, ổn áp, chuôi đèn, ổ cắm điện, công tắc điện, máy phát điện, máy bơm nước, máy 
phun áp lực và thiết bị của chúng; mua bán hàng may mặc và phụ kiện thời trang; mua 
bán lương thực thực phẩm, nước giải khát; mua bán máy móc dùng trong nông nghiệp 
như: máy gieo hạt, máy thu hoạch rau, củ, quả, hạt, máy gặ lúa, máy xát lúa, máy sấy 
khô, máy phun thuốc, máy gặt cỏ, máy tỉa cành; mua bán vật liệu xây dựng như: sơn, bột 
trét tường, phụ gia chống thấm; mua bán văn phòng phẩm, sách báo; mua bán quần áo, 
giày dép, mũ (nón), tất (vớ). 

 
Nhóm 41: Phát hành và biên tập sách; giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung 
tâm đào tạo bồi dưỡng; dịch vụ dạy kèm (gia sư). 

 

 
(210) 4-2015-21267 (220) 10.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 26.3.1; A26.3.6 
(591) Đỏ, xám đậm, xám nhạt, đen, trắng 
(731) THE EDGE LEARNING CENTERS 

LIMITED   (HK) 
2nd Floor, 7th Floor and 22nd Floor, 
Zoroastrian Building, 101 Leighton 
Road, Causeway Bay, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; sách hướng dẫn; văn phòng phẩm; ảnh chụp 
[được in]; đồ dùng hướng dẫn và giảng dạy [trừ thiết bị giảng dạy]; sách; lịch; catalô; sổ 
tay; sổ tay hướng dẫn, sách mỏng; sách tham khảo; áp phích quảng cáo; tranh ảnh; biển 
hiệu bằng giấy hoặc bìa cứng. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ gia sư; cung cấp các khóa đào tạo; dịch 
vụ giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá; trường đào tạo [giáo dục]; sắp xếp 
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và tiến hành hội nghị và hội thảo; tổ chức và điều khiển hội thảo (tập huấn); thông tin giáo 
dục; khảo thí giáo dục; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; dịch vụ tư 
vấn giáo dục; dịch vụ giáo dục trực tuyến; xuất bản sách; cung cấp xuất bản phẩm điện tử 
trực tuyến không tải xuống được; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2015-21281 (220) 11.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A3.6.11 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh giày da Việt ¸  
(VN) 
22/1B ấp 4, xã Nhị Bình, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Các sản phẩm bằng da như: giày dép da, quần áo da. 
 

Nhóm 35: Buôn bán các sản phẩm đồ da như: giày dép da, quần áo da, túi xách da, ví da, 
đồ nội thất bằng da như: ghế sofa. 

 

 
(210) 4-2015-21282 (220) 11.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A3.6.11 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh giày da Việt ¸  
(VN) 
22/1B ấp 4, xã Nhị Bình, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Các sản phẩm bằng da như: giày dép da, quần áo da. 
 

Nhóm 35: Buôn bán các sản phẩm đồ da như: giày dép da, quần áo da, túi xách da, ví da, 
đồ nội thất bằng da như: ghế sofa. 

 

 
(210) 4-2015-21283 (220) 11.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A3.6.11 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh giày da Việt ¸  
(VN) 
22/1B ấp 4, xã Nhị Bình, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Các sản phẩm bằng da như: giày dép da, quần áo da. 
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Nhóm 35: Buôn bán các sản phẩm đồ da như: giày dép da, quần áo da, túi xách da, ví da, 
đồ nội thất bằng da như: ghế sofa. 

 

 
(210) 4-2015-21284 (220) 11.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.1.6; 3.1.16 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh giày da Việt ¸  
(VN) 
22/1B ấp 4, xã Nhị Bình, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Các sản phẩm bằng da như: giày dép da, quần áo da. 
 

Nhóm 35: Buôn bán các sản phẩm đồ da như: giày dép da, quần áo da, túi xách da, ví da, 
đồ nội thất bằng da như: ghế sofa. 

 

 
(210) 4-2015-21300 (220) 11.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) ZHENG QING FENG  (CN) 

No.437-2-6, XinKai Street, Linqing, 
Shandong Province, China 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại vòng bi, bánh răng, phụ kiện vòng bi. 

 

 
(210) 4-2015-21401 (220) 11.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.13.1; A26.11.12; 1.15.23 
(731) SUPER BRANDS COMPANY PTE. 

LTD.    (SG) 
438 Alexandra Road, #05-01 Alexandra 
Point, Singapore 119958   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga, nước ngọt, nước uống có ga vị hoa quả, nước uống vị cam, 

nước uống có ga vị cam, nước uống vị hoa quả, nước ép trái cây, nước ép trái cây vị cam, 
nước khoáng (nước uống), xi rô dùng để pha đồ uống, nước trái cây cô đặc dùng làm 
nguyên liệu của đồ uống.  
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(210) 4-2015-21402 (220) 11.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) SUPER BRANDS COMPANY PTE. 

LTD.   (SG) 
438 Alexandra Road, #05-01 Alexandra 
Point, Singapore 119958  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga, nước ngọt, nước uống có ga vị hoa quả, nước uống vị cam, 

nước uống có ga vị cam, nước uống vị hoa quả, nước ép trái cây, nước ép trái cây vị cam, 
nước khoáng (nước uống), xi rô dùng để pha đồ uống, nước trái cây cô đặc dùng làm 
nguyên liệu của đồ uống.  

 

 
(210) 4-2015-21403 (220) 11.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Đen, trắng, xám 
(731) SUPER BRANDS COMPANY PTE. 

LTD.   (SG) 
438 Alexandra Road, #05-01 Alexandra 
Point, Singapore 119958  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga, nước ngọt, nước uống có ga vị hoa quả, nước uống vị cam, 

nước uống có ga vị cam, nước uống vị hoa quả, nước ép trái cây, nước ép trái cây vị cam, 
nước khoáng (nước uống), xi rô dùng để pha đồ uổng, nước trái cây cô đặc dùng làm 
nguyên liệu của đồ uống.  

 
 

(210) 4-2015-21404 (220) 11.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Đen, trắng, xám 
(731) SUPER BRANDS COMPANY PTE. 

LTD.   (SG) 
438 Alexandra Road, #05-01 Alexandra 
Point, Singapore 119958  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga, nước ngọt, nước uống có ga vị hoa quả, nước uống vị cam, 

nước uống có ga vị cam, nước uống vị hoa quả, nước ép trái cây, nước ép trái cây vị cam, 
nước khoáng (nước uống), xi rô dùng để pha đồ uống, nước trái cây cô đặc dùng làm 
nguyên liệu của đồ uống.  
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(210) 4-2015-21486 (220) 12.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.1 
(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Mỹ Minh  (VN) 
Số 2, ngõ 83, đường Trường Chinh, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh siêu thị: mỹ phẩm, quần áo, đồng hồ, thuốc lá, đồ uống có cồn, đồ 

uống không cồn, bánh, kẹo, đồ nhựa (cụ thể là xô nhựa, chậu nhựa, bàn chải bằng nhựa, 
mắc áo nhựa), đồ gia dụng (cụ thể là muôi, thìa, dĩa, bát, đĩa, xoong, chảo, ấm đun nước, 
bếp ga, nồi cơm điện, máy xay sinh tố), đồ gốm sứ; quản lý kinh doanh siêu thị; điều 
hành hoạt động kinh doanh của siêu thị; quản lý các đơn đặt hàng của siêu thị. 

 

 
(210) 4-2015-21487 (220) 12.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Tiến Dương  (VN) 
179 Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, 
thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 

 
(511)   Nhóm 20: Gối; đệm. 
 

Nhóm 24: Chăn; ga trải giường. 
 

 
(210) 4-2015-21488 (220) 12.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.5.2; A2.5.18 
(591) Hồng, cam, xanh lá cây, vàng, nâu đỏ, 

xanh da trời, đen, trắng 
(731) Hà Thị Kim Thoa  (VN) 

14/72 Nguyễn Công Trứ, phường Hàng 
Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn uống; quán chè, kem; dịch vụ phục ăn 

uống lưu động (do nhà hàng thực hiện). 
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(210) 4-2015-21489 (220) 12.08.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 24.17.17 

(591) Hồng, vàng, xanh lá cây, tím, trắng 

(731) Hà Thị Kim Thoa   (VN) 
14/72 Nguyễn Công Trứ, phường Hàng 

Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải 

Phòng  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn uống; quán chè, kem; dịch vụ phục ăn 

uống lưu động (do nhà hàng thực hiện). 
 

 
(210) 4-2015-21534 (220) 12.08.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 1.3.1; A5.5.22; 5.5.19; A3.13.4; 26.1.1 

(591) Xanh, vàng, đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Hội nuôi ong huyện Minh Hóa  
(VN) 
Xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh 

Quảng Bình  

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong. 
 

 
(210) 4-2015-21585 (220) 12.08.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 5.7.3; 2.1.8 

(591) Xanh lá, trắng, vàng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sinh học Mê 
K«ng  (VN) 
25/2D Xuân Thới Đông 1, Xuân Thới 

Đông, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2015-21591 (220) 12.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Nâu, cam, trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY  (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 16: Vật liệu dùng cho các nghệ sỹ cụ thể là dụng cụ vẽ, tập giấy vẽ, bảngvẽ, vở viết 

hoặc vẽ, keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình, vật liệu để đóng sách, các 
tông, sản phẩm làm từ các tông cụ thể là hộp các tông, vật liệu hướng dẫn (trừ thiết bị 
hướng dẫn), đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc), bút lông, giấy, khăn tay bỏ túi bằng giấy, 
khăn giấy, ảnh chụp, chất dẻo để bao gói, ấn phẩm, bản kẽm để in, văn phòng phẩm, đồ 
dùng giảng dạy (trừ các thiết bị), máy chữ. 

 

 
(210) 4-2015-21600 (220) 12.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) PT.BALINI INVE INDONESIA   (ID) 

JI. Dr. Makaliwe Raya No. 16A 
RT.008/RW.004 Kel. Grogol, Kec. 
Grogol Petamburan Jakarta Barat - DKI 
Jakarta - Indonesia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Cửa hàng cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (nhà hàng phục vụ tại 

chỗ theo yêu cầu của người khác); nhà hàng ăn uống, quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; 
dịch vụ quầy rượu; quán rượu nhỏ; cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng tự thực hiện; 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2015-21601 (220) 12.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.11.1; A11.3.4 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) PT.BALINI INVE INDONESIA  (ID) 

JI. Dr. Makaliwe Raya No. 16A 
RT.008/RW.004 Kel. Grogol, Kec. 
Grogol Petamburan Jakarta Barat - DKI 
Jakarta - Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Cửa hàng cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (nhà hàng phục vụ tại 
chỗ theo yêu cầu của người khác); nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; 
dịch vụ quầy rượu, quán rượu nhỏ; cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng tự thực hiện; 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2015-21616 (220) 12.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A10.3.11; A10.3.13 
(731) Công ty TNHH Sản Xuất 

Thương Mại Thị Trường Việt  
(VN) 
Kho xưởng số 2, cụm 3, đường CN11, 
nhóm CNI, khu công nghiệp Tân Bình, 
phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm và vệ sinh; nước hoa; tinh dầu; xà phòng khử 

trùng/tẩy uế/làm trắng; chất làm bóng.  

 
Nhóm 29: Sữa và sản phẩm làm sữa; dầu thực vật và mỡ ăn; rau, quả được bảo quản, phơi 
khô hoặc nấu chín; thịt, cá, gia cầm (đã chế biến); trứng; mứt ướt.  

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; cà phê và sản phẩm cà phê; ca cao và  sản phẩm ca cao; gia vị; gạo 
và ngũ cốc; bột và các sản phẩm từ bột (bao gồm mì, bún, phở, hủ tiếu, miến).  

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả (không có 
cồn); xi-rô; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; tinh dầu dùng để chế biến đồ uống.  

 
Nhóm 35: Mua bán hàng hóa, cụ thể là: nông, lâm sản nguyên liệu (rau, cà phê, trái cây, 
thanh long, bột mì, sữa và cacao), động vật sống, gạo, đồ uống, lương thực, thực phẩm, 
thuốc lá, thuốc lào, thực phẩm, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn, đồ 
điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng 
gia đình, dược phẩm, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh, nhiên liệu, sơn và mực 
in, hóa chất, sản phẩm thời trang, quà lưu niệm, văn phòng phẩm, vật liệu xây dựng, phân 
bón, kim loại và các sản phẩm bằng kim loại, kim loại quý và đồ trang sức bằng đá quý, 
két sắt, thiết bị điện tử, máy móc và thiết bị văn phòng; nghiên cứu thị trường và thăm dò 
dư luận; tư vấn quản lý thương mại (trừ tư vấn tài chính, kế toán và pháp lý); đại lý thương 
mại; đại lý quảng cáo; đại lý xuất nhập khẩu.  

 
Nhóm 43: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng 
(do nhà hàng thực hiện); nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ 
uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời (bao gồm nhà nghỉ du 
lịch); quán cà phê.  
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  (441) 25.01.2016 
(731) STARBUCKS CORPORATION (D/B/A 

STARBUCKS COFFEE COMPANY)  
(US) 
2401 Utah Avenue South, Seattle, 
Washington 98134, United States of 
America    

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 21: Phin pha cà phê nhỏ giọt không chạy bằng điện; dụng cụ pha cà phê dạng nén 
không chạy bằng điện; ấm đun nước không dùng điện; đồ pha trà không làm bằng kim 
loại quý; ấm trà không làm bằng kim loại quý; cái lọc trà, bộ ủ trà không dùng điện gồm 
giá đựng ấm trà kèm giá cắm nến; đồ chứa đựng giữ nhiệt cho đồ uống; tách, chén, cốc; 
đĩa nhỏ, đĩa nông; ca, cốc vại; đồ thủy tinh đựng đồ uống; cái lọc cà phê có thể dùng lại 
được không bằng giấy; lót cốc không bằng giấy và không phải là khăn ăn; bộ đồ uống trà 
không bằng kim loại quý; khay dùng cho mục đích gia đình; đĩa; đĩa đựng thức ăn; bát to; 
bình rót; giá ba chân (đồ dùng trên bàn); đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; vỏ 
bọc giữ ấm và/hoặc trang trí cho bình trà; giá giữ nến không làm bằng kim loại quý; cây 
đèn nến không làm bằng kim loại quý; tượng làm bằng sứ, gốm, đất nung hoặc thủy tinh; 
đồ trang trí làm bằng sứ; muôi cán dài, muỗng để múc (đồ dùng trên bàn) dùng cho nhà 
bếp; dụng cụ đánh kem không sử dụng điện dùng cho mục đích gia dụng.    

 

Nhóm 29: Sữa; sữa có hương vị; sữa khuấy; đồ uống trên cơ sở sữa, không bao gồm sữa 
khuấy, đồ uống trên cơ sở sữa có chứa cà phê; đồ uống trên cơ sở sữa có chứa nước ép trái 
cây; đồ uống trên cơ sở sữa có chứa trái cây; đồ uống trên cơ sở sữa có chứa sô-cô-la; đồ 
uống trên cơ sở sữa có chứa chè (trà); đồ uống trên cơ sở đậu nành được dùng để thay thế 
sữa; nước uống tăng lực trên cơ sở sữa; sữa đậu nành (thay thế sữa); đồ uống trên cơ sở 
sữa chua.    

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê hơi (được pha bằng cách 
nén cho hơi nước thấm dần qua cà phê xay nhuyễn); đồ uống trên cơ sở sô-cô-la; đồ uống 
trên cơ sở chè (trà); đồ uống trên cơ sở chè (trà) thảo mộc; bánh kẹo đông lạnh có hương 
vị chè (trà), chè (trà) thảo mộc và/hoặc hương vị trái cây; hương liệu, trừ tinh dầu, cho đồ 
uống.    

 

Nhóm 32: Nước trái cây, nước ép trái cây và đồ uống được chế biến trên eơ sở trái cây; đồ 
uống rau củ, nước ép rau củ và đồ uống được chế biến trên cơ sở rau củ; đồ uống không 
cồn, cụ thể là đồ uống có ga, nước ngọt; nước uống tăng lực, đồ uống cung cấp muối và 
khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); hỗn hợp dạng lỏng để làm nước ngọt 
và đồ uống trên cơ sở trái cây; bột dùng để chế biến nước ngọt và đồ uống trên cơ sở trái 
cây; xi rô dùng cho đồ uống; nước uống đóng chai có hương vị và không có hương vị, 
nước khoáng (đồ uống), nước uống có ga; đồ uống trên cơ sở đậu nành không phải là sản 
phẩm thay thế sữa; trái cây cô đặc và trái cây nghiền nhuyễn để làm đồ uống; đồ uồng 
giàu dinh dưỡng (không dùng cho mục đích y tế), đồ uống giàu vitamin (không dùng cho 
mục đích y tế).    

 

Nhóm 35: Quản trị kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; nhượng quyền thương mại, cụ 

thể là cung cấp sự hỗ trợ thương mại trong việc thành lập và/hoặc điều hành hoạt động 

nhà hàng, quán ăn, nhà hàng cà phê, tiệm trà và quán rượu có ăn nhẹ; dịch vụ cửa hàng 

bán lẻ trong lĩnh vực cà phê, chè (trà), thực phẩm, đồ uống, máy pha cà phê và máy pha cà 

phê hơi, máy pha trà (chè), bộ đồ ăn, đồ dùng nhà bếp, sách, bản ghi âm nhạc, ví, túi du 
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lịch, túi đi mua hàng, túi xách tay, đồ trang sức, đồ nữ trang, quần áo và mũ nón, đồ chơi 

bao gồm cả đồ chơi nhồi bông; dịch vụ phân phối bán buôn (không bao gồm dịch vụ vận 

chuyển) thực phẩm, đồ uống, đồ dùng, gia đình cụ thể là chân nến (không phải bằng kim 

loại quý), giá đỡ nến không bằng kim loại quý, tượng nhỏ làm bằng gốm, tượng nhỏ làm 

bằng sứ, lược và miếng bọt biển, bàn chải (không phải chổi sơn), vật liệu làm bàn chải, 

dụng cụ làm sạch, bùi nhùi bằng sợi thép mảnh, thủy tinh dạng thô hoặc bán thành phẩm 

(trừ thủy tinh dùng trong xây dựng) và đồ dùng nhà bếp, cụ thể là cốc cách nhiệt đựng cà 

phê và đồ uống, cái lọc cà phê không làm bằng giấy và có thể dùng lại được, giá đựng và 

hộp đựng cốc có thể gấp lại được, cái lót cốc không làm bằng giấy, bình chân không cách 

nhiệt, cốc, tách uống cà phê làm bằng sứ hoặc đất nung, cốc và tách uống trà làm bằng sứ 

hoặc đất nung, đồ thủy tinh, đĩa, đĩa ăn và bát, giá ba chân (đồ dùng để trên bàn ăn), hộp 

đựng nhỏ (dùng để đựng cà phê, chè hoặc thuốc lá), các hộp đựng thực phẩm để trang trí, 

dụng cụ và đồ chứa dùng trong gia đình hoặc nhà bếp (không làm bằng hoặc mạ kim loại 

quý); dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến liên quan đến thực phẩm, đồ uống, đồ dùng gia 

đình là chân nến (không phải bằng kim loại quý), giá đỡ nến không bằng kim loại quý, 

tượng nhỏ làm bằng gốm, tượng nhỏ làm bằng sứ, lược và miếng bọt biển, bàn chải 

(không phải chổi sơn), vật liệu làm bàn chải, dụng cụ làm sạch, bùi nhùi bằng sợi thép 

mảnh, thủy tinh dạng thô hoặc bán thành phẩm (trừ thủy tinh dùng trong xây dựng) và đồ 

dùng nhà bếp, cụ thể là cốc cách nhiệt đựng cà phê và đồ uống, cái lọc cà phê không làm 

bằng giấy và có thể dùng lại được, giá đựng và hộp đựng cốc có thể gấp lại được, cái lót 

cốc không làm bằng giấy, bình chân không cách nhiệt, cốc, tách uống cà phê làm bằng sứ 

hoặc đất nung, cốc và tách uống trà làm bằng sứ hoặc đất nung, đồ thủy tinh, đĩa, đĩa ăn 

và bát, giá ba chân (đồ dùng để trên bàn ăn), hộp đựng nhỏ (dùng để đựng cà phê, chè 

hoặc thuốc lá), các hộp đựng thực phẩm để trang trí, dụng cụ và đồ chứa dùng trong gia 

đình hoặc nhà bếp (không làm bằng hoặc mạ kim loại quý); quản lý chương trình tặng 

thưởng khuyến khích thông qua việc cấp và xử lý các chiết khấu (giảm giá) có tính chất là 

điểm thưởng cho khách hàng thân thiết khi mua hàng hóa và dịch vụ của một công ty. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, quán ăn nhỏ, nhà 

hàng cà phê, nhà hàng nhỏ bán đồ uống và đồ ăn nhẹ, quán trà, và dịch vụ nhà hàng ăn 

uống bán thức ăn mang về (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp 

thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chuẩn bị thực phẩm và đồ uống; 

dịch vụ cung cấp đồ uống (do nhà hàng thực hiện) theo hợp đồng; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống với chương trình khách hàng thân thiết cung cấp các lợi ích của nhà hàng để tặng 

thưởng cho các khách hàng thường xuyên.  
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(511)   Nhóm 21: Phin pha cà phê nhỏ giọt không chạy bằng điện; dụng cụ pha cà phê dạng nén 
không chạy bằng điện; ấm đun nước không dùng điện; đồ pha trà không làm bằng kim 
loại quý; ấm trà không làm bằng kim loại quý; cái lọc trà, bộ ủ trà không dùng điện gồm 
giá đựng ấm trà kèm giá cắm nến; đồ chứa đựng giữ nhiệt cho đồ uống; tách, chén, cốc; 
đĩa nhỏ, đĩa nông; ca, cốc vại; đồ thủy tinh đựng đồ uống; cái lọc cà phê có thể dùng lại 
được không bằng giấy; lót cốc không bằng giấy và không phải là khăn ăn; bộ đồ uống trà 
không bằng kim loại quý; khay dùng cho mục đích gia đình; đĩa; đĩa đựng thức ăn; bát to; 
bình rót; giá ba chân (đồ dùng trên bàn); đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; vỏ 
bọc giữ ấm và/hoặc trang trí cho bình trà; giá giữ nến không làm bằng kim loại quý; cây 
đèn nến không làm bằng kim loại quý; tượng làm bằng sứ, gốm, đất nung hoặc thủy tinh; 
đồ trang trí làm bằng sứ; muôi cán dài, muỗng để múc (đồ dùng trên bàn) dùng cho nhà 
bếp; dụng cụ đánh kem không sử dụng điện dùng cho mục đích gia dụng.    

 
Nhóm 29: Sữa; sữa có hương vị; sữa khuấy; đồ uống trên cơ sở sữa, không bao gồm sữa 
khuấy, đồ uống trên cơ sở sữa có chứa cà phê; đồ uống trên cơ sở sữa có chứa nước ép trái 
cây; đồ uống trên cơ sở sữa có chứa trái cây; đồ uống trên cơ sở sữa có chứa sô-cô-la; đồ 
uống trên cơ sở sữa có chứa chè (trà); đồ uống trên cơ sở đậu nành được dùng để thay thế 
sữa; nước uống tăng lực trên cơ sở sữa; sữa đậu nành (thay thế sữa); đồ uống trên cơ sở 
sữa chua.    

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê hơi (được pha bằng cách 
nén cho hơi nước thấm dần qua cà phê xay nhuyễn); đồ uống trên cơ sở sô-cô-la; đồ uống 
trên cơ sở chè (trà); đồ uống trên cơ sở chè (trà) thảo mộc; bánh kẹo đông lạnh có hương 
vị chè (trà), chè (trà) thảo mộc và/hoặc hương vị trái cây; hương liệu, trừ tinh dầu, cho đồ 
uống.    

 
Nhóm 32: Nước trái cây, nước ép trái cây và đồ uống được chế biến trên eơ sở trái cây; đồ 
uống rau củ, nước ép rau củ và đồ uống được chế biến trên cơ sở rau củ; đồ uống không 
cồn, cụ thể là đồ uống có ga, nước ngọt; nước uống tăng lực, đồ uống cung cấp muối và 
khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); hỗn hợp dạng lỏng để làm nước ngọt 
và đồ uống trên cơ sở trái cây; bột dùng để chế biến nước ngọt và đồ uống trên cơ sở trái 
cây; xi rô dùng cho đồ uống; nước uống đóng chai có hương vị và không có hương vị, 
nước khoáng (đồ uống), nước uống có ga; đồ uống trên cơ sở đậu nành không phải là sản 
phẩm thay thế sữa; trái cây cô đặc và trái cây nghiền nhuyễn để làm đồ uống; đồ uồng 
giàu dinh dưỡng (không dùng cho mục đích y tế), đồ uống giàu vitamin (không dùng cho 
mục đích y tế).    

 
Nhóm 35: Quản trị kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; nhượng quyền thương mại, cụ 
thể là cung cấp sự hỗ trợ thương mại trong việc thành lập và/hoặc diều hành hoạt động 
nhà hàng, quán ăn, nhà hàng cà phê, tiệm trà và quán rượu có ăn nhẹ; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trong lĩnh vực cà phê, chè (trà), thực phẩm, đồ uống, máy pha cà phê và máy pha cà 
phê hơi, máy pha trà (chè), bộ đồ ăn, đồ dùng nhà bếp, sách, bản ghi âm nhạc, ví, túi du 
lịch, túi đi mua hàng, túi xách tay, đồ trang sức, đồ nữ trang, quần áo và mũ nón, đồ chơi 
bao gồm cả đồ chơi nhồi bông; dịch vụ phân phối bán buôn (không bao gồm dịch vụ vận 
chuyển) thực phẩm, đồ uống, đồ dùng, gia đình cụ thể là chân nến (không phải bằng kim 
loại quý), giá đỡ nến không bằng kim loại quý, tượng nhỏ làm bằng gốm, tượng nhỏ làm 
bằng sứ, lược và miếng bọt biển, bàn chải (không phải chổi sơn), vật liệu làm bàn chải, 
dụng cụ làm sạch, bùi nhùi bằng sợi thép mảnh, thủy tinh dạng thô hoặc bán thành phẩm 
(trừ thủy tinh dùng trong xây dựng) và đồ dùng nhà bếp, cụ thể là cốc cách nhiệt đựng cà 
phê và đồ uống, cái lọc cà phê không làm bằng giấy và có thể dùng lại được, giá đựng và 
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hộp đựng cốc có thể gấp lại được, cái lót cốc không làm bằng giấy, bình chân không cách 
nhiệt, cốc, tách uống cà phê làm bằng sứ hoặc đất nung, cốc và tách uống trà làm bằng sứ 
hoặc đất nung, đồ thủy tinh, đĩa, đĩa ăn và bát, giá ba chân (đồ dùng để trên bàn ăn), hộp 
đựng nhỏ (dùng để đựng cà phê, chè hoặc thuốc lá), các hộp đựng thực phẩm để trang trí, 
dụng cụ và đồ chứa dùng trong gia đình hoặc nhà bếp (không làm bằng hoặc mạ kim loại 
quý); dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến liên quan đến thực phẩm, đồ uống, đồ dùng gia 
đình là chân nến (không phải bằng kim loại quý), giá đỡ nến không bằng kim loại quý, 
tượng nhỏ làm bằng gốm, tượng nhỏ làm bằng sứ, lược và miếng bọt biển, bàn chải 
(không phải chổi sơn), vật liệu làm bàn chải, dụng cụ làm sạch, bùi nhùi bằng sợi thép 
mảnh, thủy tinh dạng thô hoặc bán thành phẩm (trừ thủy tinh dùng trong xây dựng) và đồ 
dùng nhà bếp, cụ thể là cốc cách nhiệt đựng cà phê và đồ uống, cái lọc cà phê không làm 
bằng giấy và có thể dùng lại được, giá đựng và hộp đựng cốc có thể gấp lại được, cái lót 
cốc không làm bằng giấy, bình chân không cách nhiệt, cốc, tách uống cà phê làm bằng sứ 
hoặc đất nung, cốc và tách uống trà làm bằng sứ hoặc đất nung, đồ thủy tinh, đĩa, đĩa ăn 
và bát, giá ba chân (đồ dùng để trên bàn ăn), hộp đựng nhỏ (dùng để đựng cà phê, chè 
hoặc thuốc lá), các hộp đựng thực phẩm để trang trí, dụng cụ và đồ chứa dùng trong gia 
đình hoặc nhà bếp (không làm bằng hoặc mạ kim loại quý); quản lý chương trình tặng 
thưởng khuyến khích thông qua việc cấp và xử lý các chiết khấu (giảm giá) có tính chất là 
điểm thưởng cho khách hàng thân thiết khi mua hàng hóa và dịch vụ của một công ty.    

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, quán ăn nhỏ, nhà 
hàng cà phê, nhà hàng nhỏ bán đồ uống và đồ ăn nhẹ, quán trà, và dịch vụ nhà hàng ăn 
uống bán thức ăn mang về (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp 
thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chuẩn bị thực phẩm và đồ uống; 
dịch vụ cung cấp đồ uống (do nhà hàng thực hiện) theo hợp đồng; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống với chương trình khách hàng thân thiết cung cấp các lợi ích của nhà hàng để tặng 
thưởng cho các khách hàng thường xuyên.  
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(511)   Nhóm 21: Phin pha cà phê nhỏ giọt không chạy bằng điện; dụng cụ pha cà phê dạng nén 

không chạy bằng điện; ấm đun nước không dùng điện; đồ pha trà không làm bằng kim 
loại quý; ấm trà không làm bằng kim loại quý; cái lọc trà, bộ ủ trà không dùng điện gồm 
giá đựng ấm trà kèm giá cắm nến; đồ chứa đựng giữ nhiệt cho đồ uống; tách, chén, cốc; 
đĩa nhỏ, đĩa nông; ca, cốc vại; đồ thủy tinh đựng đồ uống; cái lọc cà phê có thể dùng lại 
được không bằng giấy; lót cốc không bằng giấy và không phải là khăn ăn; bộ đồ uống trà 
không bằng kim loại quý; khay dùng cho mục đích gia đình; đĩa; đĩa đựng thức ăn; bát to; 
bình rót; giá ba chân (đồ dùng trên bàn); đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; vỏ 
bọc giữ ấm và/hoặc trang trí cho bình trà; giá giữ nến không làm bằng kim loại quý; cây 
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đèn nến không làm bằng kim loại quý; tượng làm bằng sứ, gốm, đất nung hoặc thủy tinh; 
đồ trang trí làm bằng sứ; muôi cán dài, muỗng để múc (đồ dùng trên bàn) dùng cho nhà 
bếp; dụng cụ đánh kem không sử dụng điện dùng cho mục đích gia dụng.    

 
Nhóm 29: Sữa; sữa có hương vị; sữa khuấy; đồ uống trên cơ sở sữa, không bao gồm sữa 
khuấy, đồ uống trên cơ sở sữa có chứa cà phê; đồ uống trên cơ sở sữa có chứa nước ép trái 
cây; đồ uống trên cơ sở sữa có chứa trái cây; đồ uống trên cơ sở sữa có chứa sô-cô-la; đồ 
uống trên cơ sở sữa có chứa chè (trà); đồ uống trên cơ sở đậu nành được dùng để thay thế 
sữa; nước uống tăng lực trên cơ sở sữa; sữa đậu nành (thay thế sữa); đồ uống trên cơ sở 
sữa chua.    

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê hơi (được pha bằng cách 
nén cho hơi nước thấm dần qua cà phê xay nhuyễn); đồ uống trên cơ sở sô-cô-la; đồ uống 
trên cơ sở chè (trà); đồ uống trên cơ sở chè (trà) thảo mộc; bánh kẹo đông lạnh có hương 
vị chè (trà), chè (trà) thảo mộc và/hoặc hương vị trái cây; hương liệu, trừ tinh dầu, cho đồ 
uống.    

 
Nhóm 32: Nước trái cây, nước ép trái cây và đồ uống được chế biến trên eơ sở trái cây; đồ 
uống rau củ, nước ép rau củ và đồ uống được chế biến trên cơ sở rau củ; đồ uống không 
cồn, cụ thể là đồ uống có ga, nước ngọt; nước uống tăng lực, đồ uống cung cấp muối và 
khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); hỗn hợp dạng lỏng để làm nước ngọt 
và đồ uống trên cơ sở trái cây; bột dùng để chế biến nước ngọt và đồ uống trên cơ sở trái 
cây; xi rô dùng cho đồ uống; nước uống đóng chai có hương vị và không có hương vị, 
nước khoáng (đồ uống), nước uống có ga; đồ uống trên cơ sở đậu nành không phải là sản 
phẩm thay thế sữa; trái cây cô đặc và trái cây nghiền nhuyễn để làm đồ uống; đồ uồng 
giàu dinh dưỡng (không dùng cho mục đích y tế), đồ uống giàu vitamin (không dùng cho 
mục đích y tế).    

 
Nhóm 35: Quản trị kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; nhượng quyền thương mại, cụ 
thể là cung cấp sự hỗ trợ thương mại trong việc thành lập và/hoặc diều hành hoạt động 
nhà hàng, quán ăn, nhà hàng cà phê, tiệm trà và quán rượu có ăn nhẹ; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trong lĩnh vực cà phê, chè (trà), thực phẩm, đồ uống, máy pha cà phê và máy pha cà 
phê hơi, máy pha trà (chè), bộ đồ ăn, đồ dùng nhà bếp, sách, bản ghi âm nhạc, ví, túi du 
lịch, túi đi mua hàng, túi xách tay, đồ trang sức, đồ nữ trang, quần áo và mũ nón, đồ chơi 
bao gồm cả đồ chơi nhồi bông; dịch vụ phân phối bán buôn (không bao gồm dịch vụ vận 
chuyển) thực phẩm, đồ uống, đồ dùng, gia đình cụ thể là chân nến (không phải bằng kim 
loại quý), giá đỡ nến không bằng kim loại quý, tượng nhỏ làm bằng gốm, tượng nhỏ làm 
bằng sứ, lược và miếng bọt biển, bàn chải (không phải chổi sơn), vật liệu làm bàn chải, 
dụng cụ làm sạch, bùi nhùi bằng sợi thép mảnh, thủy tinh dạng thô hoặc bán thành phẩm 
(trừ thủy tinh dùng trong xây dựng) và đồ dùng nhà bếp, cụ thể là cốc cách nhiệt đựng cà 
phê và đồ uống, cái lọc cà phê không làm bằng giấy và có thể dùng lại được, giá đựng và 
hộp đựng cốc có thể gấp lại được, cái lót cốc không làm bằng giấy, bình chân không cách 
nhiệt, cốc, tách uống cà phê làm bằng sứ hoặc đất nung, cốc và tách uống trà làm bằng sứ 
hoặc đất nung, đồ thủy tinh, đĩa, đĩa ăn và bát, giá ba chân (đồ dùng để trên bàn ăn), hộp 
đựng nhỏ (dùng để đựng cà phê, chè hoặc thuốc lá), các hộp đựng thực phẩm để trang trí, 
dụng cụ và đồ chứa dùng trong gia đình hoặc nhà bếp (không làm bằng hoặc mạ kim loại 
quý); dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến liên quan đến thực phẩm, đồ uống, đồ dùng gia 
đình là chân nến (không phải bằng kim loại quý), giá đỡ nến không bằng kim loại quý, 
tượng nhỏ làm bằng gốm, tượng nhỏ làm bằng sứ, lược và miếng bọt biển, bàn chải 
(không phải chổi sơn), vật liệu làm bàn chải, dụng cụ làm sạch, bùi nhùi bằng sợi thép 
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mảnh, thủy tinh dạng thô hoặc bán thành phẩm (trừ thủy tinh dùng trong xây dựng) và đồ 
dùng nhà bếp, cụ thể là cốc cách nhiệt đựng cà phê và đồ uống, cái lọc cà phê không làm 
bằng giấy và có thể dùng lại được, giá đựng và hộp đựng cốc có thể gấp lại được, cái lót 
cốc không làm bằng giấy, bình chân không cách nhiệt, cốc, tách uống cà phê làm bằng sứ 
hoặc đất nung, cốc và tách uống trà làm bằng sứ hoặc đất nung, đồ thủy tinh, đĩa, đĩa ăn 
và bát, giá ba chân (đồ dùng để trên bàn ăn), hộp đựng nhỏ (dùng để đựng cà phê, chè 
hoặc thuốc lá), các hộp đựng thực phẩm để trang trí, dụng cụ và đồ chứa dùng trong gia 
đình hoặc nhà bếp (không làm bằng hoặc mạ kim loại quý); quản lý chương trình tặng 
thưởng khuyến khích thông qua việc cấp và xử lý các chiết khấu (giảm giá) có tính chất là 
điểm thưởng cho khách hàng thân thiết khi mua hàng hóa và dịch vụ của một công ty 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, quán ăn nhỏ, nhà 
hàng cà phê, nhà hàng nhỏ bán đồ uống và đồ ăn nhẹ, quán trà, và dịch vụ nhà hàng ăn 
uống bán thức ăn mang về (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp 
thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chuẩn bị thực phẩm và đồ uống; 
dịch vụ cung cấp đồ uống (do nhà hàng thực hiện) theo hợp đồng; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống với chương trình khách hàng thân thiết cung cấp các lợi ích của nhà hàng để tặng 
thưởng cho các khách hàng thường xuyên.  
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(511)   Nhóm 21: Phin pha cà phê nhỏ giọt không chạy bằng điện; dụng cụ pha cà phê dạng nén 

không chạy bằng điện; ấm đun nước không dùng điện; đồ pha trà không làm bằng kim 
loại quý; ấm trà không làm bằng kim loại quý; cái lọc trà; bộ ủ trà không dùng điện gồm 
giá đựng ấm trà kèm giá cắm nến; đồ chứa đựng giữ nhiệt cho đồ uống; tách, chén, cốc; 
đĩa nhỏ, đĩa nông; ca, cốc vại; đồ thủy tinh đựng đồ uống; cái lọc cà phê có thể dùng lại 
được không bằng giấy; lót cốc không bằng giấy và không phải là khăn ăn; bộ đồ uống trà 
không bằng kim loại quý; khay dùng cho mục đích gia đình; đĩa; đĩa đựng thức ăn; bát to; 
bình rót; giá ba chân (đồ dùng trên bàn); đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; vỏ 
bọc giữ ấm và/hoặc trang trí cho bình trà; giá giữ nến không làm bằng kim loại quý; cây 
đèn nến không làm bằng kim loại quý; tượng làm bằng sứ, gốm, đất nung hoặc thủy tinh; 
đồ trang trí làm bằng sứ; muôi cán dài, muỗng để múc (đồ dùng trên bàn) dùng cho nhà 
bếp; dụng cụ đánh kem không sử dụng điện dùng cho mục đích gia dụng. 

 
Nhóm 35: Quản trị kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; nhượng quyền thương mại, cụ 
thể là cung cấp sự hỗ trợ thương mại trong việc thành lập và/hoặc diều hành hoạt động 
nhà hàng, quán ăn, nhà hàng cà phê, tiệm trà và quán rượu có ăn nhẹ; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trong lĩnh vực cà phê, chè (trà), thực phẩm, đồ uống, máy pha cà phê và máy pha cà 
phê hơi, máy pha trà (chè), bộ đồ ăn, đồ dùng nhà bếp, sách, bản ghi âm nhạc, ví, túi du 
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lịch, túi đi mua hàng, túi xách tay, đồ trang sức, đồ nữ trang, quần áo và mũ nón, đồ chơi 
bao gồm cả đồ chơi nhồi bông; dịch vụ phân phối bán buôn (không bao gồm dịch vụ vận 
chuyển) thực phẩm, đồ uống, đồ dùng, gia đình cụ thể là chân nến (không phải bằng kim 
loại quý), giá đỡ nến không bằng kim loại quý, tượng nhỏ làm bằng gốm, tượng nhỏ làm 
bằng sứ, lược và miếng bọt biển, bàn chải (không phải chổi sơn), vật liệu làm bàn chải, 
dụng cụ làm sạch, bùi nhùi bằng sợi thép mảnh, thủy tinh dạng thô hoặc bán thành phẩm 
(trừ thủy tinh dùng trong xây dựng) và đồ dùng nhà bếp, cụ thể là cốc cách nhiệt đựng cà 
phê và đồ uống, cái lọc cà phê không làm bằng giấy và có thể dùng lại được, giá đựng và 
hộp đựng cốc có thể gấp lại được, cái lót cốc không làm bằng giấy, bình chân không cách 
nhiệt, cốc, tách uống cà phê làm bằng sứ hoặc đất nung, cốc và tách uống trà làm bằng sứ 
hoặc đất nung, đồ thủy tinh, đĩa, đĩa ăn và bát, giá ba chân (đồ dùng để trên bàn ăn), hộp 
đựng nhỏ (dùng để đựng cà phê, chè hoặc thuốc lá), các hộp đựng thực phẩm để trang trí, 
dụng cụ và đồ chứa dùng trong gia đình hoặc nhà bếp (không làm bằng hoặc mạ kim loại 
quý); dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến liên quan đến thực phẩm, đồ uống, đồ dùng gia 
đình là chân nến (không phải bằng kim loại quý), giá đỡ nến không bằng kim loại quý, 
tượng nhỏ làm bằng gốm, tượng nhỏ làm bằng sứ, lược và miếng bọt biển, bàn chải 
(không phải chổi sơn), vật liệu làm bàn chải, dụng cụ làm sạch, bùi nhùi bằng sợi thép 
mảnh, thủy tinh dạng thô hoặc bán thành phẩm (trừ thủy tinh dùng trong xây dựng) và đồ 
dùng nhà bếp, cụ thể là cốc cách nhiệt đựng cà phê và đồ uống, cái lọc cà phê không làm 
bằng giấy và có thể dùng lại được, giá đựng và hộp đựng cốc có thể gấp lại được, cái lót 
cốc không làm bằng giấy, bình chân không cách nhiệt, cốc, tách uống cà phê làm bằng sứ 
hoặc đất nung, cốc và tách uống trà làm bằng sứ hoặc đất nung, đồ thủy tinh, đĩa, đĩa ăn 
và bát, giá ba chân (đồ dùng để trên bàn ăn), hộp đựng nhỏ (dùng để đựng cà phê, chè 
hoặc thuốc lá), các hộp đựng thực phẩm để trang trí, dụng cụ và đồ chứa dùng trong gia 
đình hoặc nhà bếp (không làm bằng hoặc mạ kim loại quý); quản lý chương trình tặng 
thưởng khuyến khích thông qua việc cấp và xử lý các chiết khấu (giảm giá) có tính chất là 
điểm thưởng cho khách hàng thân thiết khi mua hàng hóa và dịch vụ của một công ty 
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(511)   Nhóm 21: Phin pha cà phê nhỏ giọt không chạy bằng điện; dụng cụ pha cà phê dạng nén 

không chạy bằng điện; ấm đun nước không dùng điện; đồ pha trà không làm bằng kim 
loại quý; ấm trà không làm bằng kim loại quý; cái lọc trà, bộ ủ trà không dùng điện gồm 
giá đựng ấm trà kèm giá cắm nến; đồ chứa đựng giữ nhiệt cho đồ uống; tách, chén, cốc; 
đĩa nhỏ, đĩa nông; ca, cốc vại; đồ thủy tinh đựng đồ uống; cái lọc cà phê có thể dùng lại 
được không bằng giấy; lót cốc không bằng giấy và không phải là khăn ăn; bộ đồ uống trà 
không bằng kim loại quý; khay dùng cho mục đích gia đình; đĩa; đĩa đựng thức ăn; bát to; 
bình rót; giá ba chân (đồ dùng trên bàn); đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; vỏ 
bọc giữ ấm và/hoặc trang trí cho bình trà; giá giữ nến không làm bằng kim loại quý; cây 
đèn nến không làm bằng kim loại quý, tượng làm bằng sứ, gốm, đất nung hoặc thủy tinh; 
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đồ trang trí làm bằng sứ; muôi cán dài, muỗng để múc (đồ dùng trên bàn) dùng cho nhà 
bếp; dụng cụ đánh kem không sử dụng điện dùng cho mục đích gia dụng. 

 
Nhóm 29: Sữa; sữa có hương vị; sữa khuấy; đồ uống trên cơ sở sữa, không bao gồm sữa 
khuấy, đồ uống trên cơ sở sữa có chứa cà phê; đồ uống trên cơ sở sữa có chứa nước ép trái 
cây; đồ uống trên cơ sở sữa có chứa trái cây; đồ uống trên cơ sở sữa có chứa sô-cô-la; đồ 
uống trên cơ sở sữa có chứa chè (trà); đồ uống trên cơ sở đậu nành được dùng để thay thế 
sữa; nước uống tăng lực trên cơ sở sữa; bột sữa khô; hỗn hợp đồ uống trên cơ sở sữa; sữa 
đậu nành (thay thế sữa); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; mứt trái cây ướt, mứt quả 
ướt, thạch trái cây (nước quả nấu đông); chất phết lên bánh được chế biến trên cơ sở thịt, 
chất phết lên bánh được chế biến trên cơ sở cá, chất phết lên bánh được chế biến trên cơ 
sở thịt gia cầm, chất phết lên bánh được chế biến trên cơ sở trái cây, chất phết lên bánh 
được chế biến trên cơ sở quả hạch, chất phết lên bánh được chế biến trên cơ sở rau củ, 
chất phết lên bánh được chế biến trên cơ sở sữa; trái cây và rau củ đã được bảo quản, món 
ăn được chế biến sẵn bao gồm chủ yếu là thịt, đậu nành, thịt gia cầm, hải sản, rau củ, trái 
cây, đậu phụ và/hoặc pho mát; sữa chua, đồ uống trên cơ sở sữa chua; kem đánh dậy bọt; 
quả hạch đã chế biến, quả hạch tẩm gia vị, quả hạch rang, thực phẩm ăn nhanh được chế 
biến trên cơ sở quả hạch; đầu có thể ăn được và mỡ có thể ăn được. 

 
Nhóm 30: Cà phê xay và cà phê hạt; đồ uống trên cơ sở cà phê; ca cao; đồ uống trên cơ sở 
sô-cô-la; chè (trà) và chè (trà) thảo mộc; đồ uống trên cơ sở chè (trà) và chè (trà) thảo 
mộc; hỗn hợp đồ uống trên cơ sở cà phê; hỗn hợp đồ uống trên cơ sở cà phê hơi (được pha 
bằng cách nén cho hơi nước thấm dần qua cà phê xay nhuyễn); hỗn hợp đồ uống trên cơ 
sở sô-cô-la; hỗn hợp đồ uống trên cơ sở chè (trà); hỗn hợp đồ uống trên cơ sở chè (trà) 
thảo mộc; bánh kẹo đông lạnh, cụ thể là kem lạnh, kem sữa lạnh, sữa chua đông lạnh 
(dạng kem lạnh), bánh kẹo đông lạnh có hương vị chè (trà), chè (trà) thảo mộc và/hoặc 
hương vị trái cây; hương liệu, trừ tinh dầu, cho đồ uống; vani hương liệu; sô-cô-la và kẹo 
bánh kẹo; sản phẩm đã được nướng, cụ thể là, bánh nướng xốp, bánh nướng, bánh quy 
mặn, bánh quy, bánh ngọt và bánh mì; bánh xăng đuých (bánh mỳ kẹp nhân); món ăn 
được chế biến sẵn bao gồm chủ yếu là mỳ sợi (mỳ ống); món ăn được chế biến sẵn bao 
gồm chủ yếu là gạo; món ăn được chế biến sẵn bao gồm chủ yếu là hạt ngũ cốc; chất phết 
lên bánh được chế biến trên cơ sở sô-cô-la; thực phẩm có nguồn gốc từ ngũ cốc đã chế 
biến để dùng như ngũ cốc ăn sáng; bột yến mạch; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở hạt ngũ 
cốc; bánh quy giòn; bỏng ngô; đường; mật ong; nước mật đường làm từ cây dứa Mỹ; xốt, 
cụ thể là gia vị để cho thêm vào đồ uống; nước xốt cho món trộn (sa-lát). 

 
Nhóm 32: Nước trái cây, nước ép trái cây và đồ uống được chế biến trên cơ sở trái cây; đồ 
uống rau củ, nước ép rau củ và đồ uống được chế biến trên cơ sở rau củ; đồ uống không 
cồn, cụ thể là đồ uống có ga, nước ngọt; nước uống tăng lực, đồ uống cung cấp muối và 
khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); hỗn hợp dạng lỏng để làm nước ngọt 
và đồ uống trên cơ sở trái cây; bột dùng để chế biến nước ngọt và đồ uống trên cơ sở trái 
cây; xi rô dùng cho đồ uống; nước uống đóng chai có hương vị và không có hương vị, 
nước khoáng (đồ uống), nước uống có ga; đồ uống trên cơ sở đậu nành không phải là sản 
phẩm thay thế sữa; trái cây cô đặc và trái cây nghiền nhuyễn để làm đồ uống; đồ uống 
giàu dinh dưỡng (không dùng cho mục đích y tế), đồ uống giàu vitamin (không dùng cho 
mục đích y tế). 

 
Nhóm 35: Quản trị kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; nhượng quyền thương mại, cụ 
thể là cung cấp sự hỗ trợ thương mại trong việc thành lập và/hoặc điều hành hoạt động 
nhà hàng, quán ăn, nhà hàng cà phê, tiệm trà và quán rượu có ăn nhẹ; dịch vụ cửa hàng 
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bán lẻ trong lĩnh vực cà phê, chè (trà), thực phẩm, đồ uống, máy pha cà phê và máy pha cà 
phê hơi, máy pha trà (chè), bộ đồ ăn, đồ dùng nhà bếp, sách, bản ghi âm nhạc, ví, túi du 
lịch, túi đi mua hàng, túi xách tay, đồ trang sức, đồ nữ trang, quần áo và mũ nón, đồ chơi 
bao gồm cả đồ chơi nhồi bông; dịch vụ phân phối bán buôn (không bao gồm dịch vụ vận 
chuyển) thực phẩm, đồ uống, đồ dùng, gia đình cụ thể là chân nến (không phải bằng kim 
loại quý), giá đỡ nến không bằng kim loại quý, tượng nhỏ làm bằng gốm, tượng nhỏ làm 
bằng sứ, lược và miếng bọt biển, bàn chải (không phải chổi sơn), vật liệu làm bàn chải, 
dụng cụ làm sạch, bùi nhùi bằng sợi thép mảnh, thủy tinh dạng thô hoặc bán thành phẩm 
(trừ thủy tinh dùng trong xây dựng) và đồ dùng nhà bếp, cụ thể là cốc cách nhiệt đựng cà 
phê và đồ uống, cái lọc cà phê không làm bằng giấy và có thể dùng lại được, giá đựng và 
hộp đựng cốc có thể gấp lại được, cái lót cốc không làm bằng giấy, bình chân không cách 
nhiệt, cốc, tách uống cà phê làm bằng sứ hoặc đất nung, cốc và tách uống trà làm bằng sứ 
hoặc đất nung, đồ thủy tinh, đĩa, đĩa ăn và bát, giá ba chân (đồ dùng để trên bàn ăn), hộp 
đựng nhỏ (dùng để đựng cà phê, chè hoặc thuốc lá), các hộp đựng thực phẩm để trang trí, 
dụng cụ và đồ chứa dùng trong gia đình hoặc nhà bếp (không làm bằng hoặc mạ kim loại 
quý); dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến liên quan đến thực phẩm, đồ uống, đồ dùng gia 
đình là chân nến (không phải bằng kim loại quý), giá đỡ nến không bằng kim loại quý, 
tượng nhỏ làm bằng gốm, tượng nhỏ làm bằng sứ, lược và miếng bọt biển, bàn chải 
(không phải chổi sơn), vật liệu làm bàn chải, dụng cụ làm sạch, bùi nhùi bằng sợi thép 
mảnh, thủy tinh dạng thô hoặc bán thành phẩm (trừ thủy tinh dùng trong xây dựng) và đồ 
dùng nhà bếp, cụ thể là cốc cách nhiệt đựng cà phê và đồ uống, cái lọc cà phê không làm 
bằng giấy và có thể dùng lại được, giá đựng và hộp đựng cốc có thể gấp lại được, cái lót 
cốc không làm bằng giấy, bình chân không cách nhiệt, cốc, tách uống cà phê làm bằng sứ 
hoặc đất nung, cốc và tách uống trà làm bằng sứ hoặc đất nung, đồ thủy tinh, đĩa, đĩa ăn 
và bát, giá ba chân (đồ dùng để trên bàn ăn), hộp đựng nhỏ (dùng để đựng cà phê, chè 
hoặc thuốc lá), các hộp đựng thực phẩm để trang trí, dụng cụ và đồ chứa dùng trong gia 
đình hoặc nhà bếp (không làm bằng hoặc mạ kim loại quý); quản lý chương trình tặng 
thưởng khuyến khích thông qua việc cấp và xử lý các chiết khấu (giảm giá) có tính chất là 
điểm thưởng cho khách hàng thân thiết khi mua hàng hóa và dịch vụ của một công ty. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, quán ăn nhỏ, nhà 
hàng cà phê, nhà hàng nhỏ bán đồ uống và đồ ăn nhẹ, quán trà, và dịch vụ nhà hàng ăn 
uống bán thức ăn mang về (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp 
thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chuẩn bị thực phẩm và đồ uống; 
dịch vụ cung cấp đồ uống (do nhà hàng thực hiện) theo hợp đồng; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống với chương trình khách hàng thân thiết cung cấp các lợi ích của nhà hàng để tặng 
thưởng cho các khách hàng thường xuyên. 
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(511)   Nhóm 21: Phin pha cà phê nhỏ giọt không chạy bằng điện; dụng cụ pha cà phê dạng nén 
không chạy bằng điện; ấm đun nước không dùng điện; đồ pha trà không làm bằng kim 
loại quý; ấm trà không làm bằng kim loại quý; cái lọc trà, bộ ủ trà không dùng điện gồm 
giá đựng ấm trà kèm giá cắm nến; đồ chứa đựng giữ nhiệt cho đồ uống; tách, chén, cốc; 
đĩa nhỏ, đĩa nông; ca, cốc vại; đồ thủy tinh đựng đồ uống; cái lọc cà phê có thể dùng lại 
được không bằng giấy; lót cốc không bằng giấy và không phải là khăn ăn; bộ đồ uống trà 
không bằng kim loại quý; khay dùng cho mục đích gia đình; đĩa; đĩa đựng thức ăn; bát to; 
bình rót; giá ba chân (đồ dùng trên bàn); đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; vỏ 
bọc giữ ấm và/hoặc trang trí cho bình trà; giá giữ nến không làm bằng kim loại quý; cây 
đèn nến không làm bằng kim loại quý, tượng làm bằng sứ, gốm, đất nung hoặc thủy tinh; 
đồ trang trí làm bằng sứ; muôi cán dài, muỗng để múc (đồ dùng trên bàn) dùng cho nhà 
bếp; dụng cụ đánh kem không sử dụng điện dùng cho mục đích gia dụng. 

 
Nhóm 29: Sữa; sữa có hương vị; sữa khuấy; đồ uống trên cơ sở sữa, không bao gồm sữa 
khuấy, đồ uống trên cơ sở sữa có chứa cà phê; đồ uống trên cơ sở sữa có chứa nước ép trái 
cây; đồ uống trên cơ sở sữa có chứa trái cây; đồ uống trên cơ sở sữa có chứa sô-cô-la; đồ 
uống trên cơ sở sữa có chứa chè (trà); đồ uống trên cơ sở đậu nành được dùng để thay thế 
sữa; nước uống tăng lực trên cơ sở sữa; bột sữa khô; hỗn hợp đồ uống trên cơ sở sữa; sữa 
đậu nành (thay thế sữa); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; mứt trái cây ướt, mứt quả 
ướt, thạch trái cây (nước quả nấu đông); chất phết lên bánh được chế biến trên cơ sở thịt, 
chất phết lên bánh được chế biến trên cơ sở cá, chất phết lên bánh được chế biến trên cơ 
sở thịt gia cầm, chất phết lên bánh được chế biến trên cơ sở trái cây, chất phết lên bánh 
được chế biến trên cơ sở quả hạch, chất phết lên bánh được chế biến trên cơ sở rau củ, 
chất phết lên bánh được chế biến trên cơ sở sữa; trái cây và rau củ đã được bảo quản, món 
ăn được chế biến sẵn bao gồm chủ yếu là thịt, đậu nành, thịt gia cầm, hải sản, rau củ, trái 
cây, đậu phụ và/hoặc pho mát; sữa chua, đồ uống trên cơ sở sữa chua; kem đánh dậy bọt; 
quả hạch đã chế biến, quả hạch tẩm gia vị, quả hạch rang, thực phẩm ăn nhanh được chế 
biến trên cơ sở quả hạch; đầu có thể ăn được và mỡ có thể ăn được. 

 
Nhóm 30: Cà phê xay và cà phê hạt; đồ uống trên cơ sở cà phê; ca cao; đồ uống trên cơ sở 
sô-cô-la; chè (trà) và chè (trà) thảo mộc; đồ uống trên cơ sở chè (trà) và chè (trà) thảo 
mộc; hỗn hợp đồ uống trên cơ sở cà phê; hỗn hợp đồ uống trên cơ sở cà phê hơi (được pha 
bằng cách nén cho hơi nước thấm dần qua cà phê xay nhuyễn); hỗn hợp đồ uống trên cơ 
sở sô-cô-la; hỗn hợp đồ uống trên cơ sở chè (trà); hỗn hợp đồ uống trên cơ sở chè (trà) 
thảo mộc; bánh kẹo đông lạnh, cụ thể là kem lạnh, kem sữa lạnh, sữa chua đông lạnh 
(dạng kem lạnh), bánh kẹo đông lạnh có hương vị chè (trà), chè (trà) thảo mộc và/hoặc 
hương vị trái cây; hương liệu, trừ tinh dầu, cho đồ uống; vani hương liệu; sô-cô-la và kẹo 
bánh kẹo; sản phẩm đã được nướng, cụ thể là, bánh nướng xốp, bánh nướng, bánh quy 
mặn, bánh quy, bánh ngọt và bánh mì; bánh xăng đuých (bánh mỳ kẹp nhân); món ăn 
được chế biến sẵn bao gồm chủ yếu là mỳ sợi (mỳ ống); món ăn được chế biến sẵn bao 
gồm chủ yếu là gạo; món ăn được chế biến sẵn bao gồm chủ yếu là hạt ngũ cốc; chất phết 
lên bánh được chế biến trên cơ sở sô-cô-la; thực phẩm có nguồn gốc từ ngũ cốc đã chế 
biến để dùng như ngũ cốc ăn sáng; bột yến mạch; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở hạt ngũ 
cốc; bánh quy giòn; bỏng ngô; đường; mật ong; nước mật đường làm từ cây dứa Mỹ; xốt, 
cụ thể là gia vị để cho thêm vào đồ uống; nước xốt cho món trộn (sa-lát). 

 
Nhóm 32: Nước trái cây, nước ép trái cây và đồ uống được chế biến trên cơ sở trái cây; đồ 
uống rau củ, nước ép rau củ và đồ uống được chế biến trên cơ sở rau củ; đồ uống không 
cồn, cụ thể là đồ uống có ga, nước ngọt; nước uống tăng lực, đồ uống cung cấp muối và 
khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); hỗn hợp dạng lỏng để làm nước ngọt 
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và đồ uống trên cơ sở trái cây; bột dùng để chế biến nước ngọt và đồ uống trên cơ sở trái 
cây; xi rô dùng cho đồ uống; nước uống đóng chai có hương vị và không có hương vị, 
nước khoáng (đồ uống), nước uống có ga; đồ uống trên cơ sở đậu nành không phải là sản 
phẩm thay thế sữa; trái cây cô đặc và trái cây nghiền nhuyễn để làm đồ uống; đồ uống 
giàu dinh dưỡng (không dùng cho mục đích y tế), đồ uống giàu vitamin (không dùng cho 
mục đích y tế). 

 
Nhóm 35: Quản trị kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; nhượng quyền thương mại, cụ 
thể là cung cấp sự hỗ trợ thương mại trong việc thành lập và/hoặc điều hành hoạt động 
nhà hàng, quán ăn, nhà hàng cà phê, tiệm trà và quán rượu có ăn nhẹ; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trong lĩnh vực cà phê, chè (trà), thực phẩm, đồ uống, máy pha cà phê và máy pha cà 
phê hơi, máy pha trà (chè), bộ đồ ăn, đồ dùng nhà bếp, sách, bản ghi âm nhạc, ví, túi du 
lịch, túi đi mua hàng, túi xách tay, đồ trang sức, đồ nữ trang, quần áo và mũ nón, đồ chơi 
bao gồm cả đồ chơi nhồi bông; dịch vụ phân phối bán buôn (không bao gồm dịch vụ vận 
chuyển) thực phẩm, đồ uống, đồ dùng, gia đình cụ thể là chân nến (không phải bằng kim 
loại quý), giá đỡ nến không bằng kim loại quý, tượng nhỏ làm bằng gốm, tượng nhỏ làm 
bằng sứ, lược và miếng bọt biển, bàn chải (không phải chổi sơn), vật liệu làm bàn chải, 
dụng cụ làm sạch, bùi nhùi bằng sợi thép mảnh, thủy tinh dạng thô hoặc bán thành phẩm 
(trừ thủy tinh dùng trong xây dựng) và đồ dùng nhà bếp, cụ thể là cốc cách nhiệt đựng cà 
phê và đồ uống, cái lọc cà phê không làm bằng giấy và có thể dùng lại được, giá đựng và 
hộp đựng cốc có thể gấp lại được, cái lót cốc không làm bằng giấy, bình chân không cách 
nhiệt, cốc, tách uống cà phê làm bằng sứ hoặc đất nung, cốc và tách uống trà làm bằng sứ 
hoặc đất nung, đồ thủy tinh, đĩa, đĩa ăn và bát, giá ba chân (đồ dùng để trên bàn ăn), hộp 
đựng nhỏ (dùng để đựng cà phê, chè hoặc thuốc lá), các hộp đựng thực phẩm để trang trí, 
dụng cụ và đồ chứa dùng trong gia đình hoặc nhà bếp (không làm bằng hoặc mạ kim loại 
quý); dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến liên quan đến thực phẩm, đồ uống, đồ dùng gia 
đình là chân nến (không phải bằng kim loại quý), giá đỡ nến không bằng kim loại quý, 
tượng nhỏ làm bằng gốm, tượng nhỏ làm bằng sứ, lược và miếng bọt biển, bàn chải 
(không phải chổi sơn), vật liệu làm bàn chải, dụng cụ làm sạch, bùi nhùi bằng sợi thép 
mảnh, thủy tinh dạng thô hoặc bán thành phẩm (trừ thủy tinh dùng trong xây dựng) và đồ 
dùng nhà bếp, cụ thể là cốc cách nhiệt đựng cà phê và đồ uống, cái lọc cà phê không làm 
bằng giấy và có thể dùng lại được, giá đựng và hộp đựng cốc có thể gấp lại được, cái lót 
cốc không làm bằng giấy, bình chân không cách nhiệt, cốc, tách uống cà phê làm bằng sứ 
hoặc đất nung, cốc và tách uống trà làm bằng sứ hoặc đất nung, đồ thủy tinh, đĩa, đĩa ăn 
và bát, giá ba chân (đồ dùng để trên bàn ăn), hộp đựng nhỏ (dùng để đựng cà phê, chè 
hoặc thuốc lá), các hộp đựng thực phẩm để trang trí, dụng cụ và đồ chứa dùng trong gia 
đình hoặc nhà bếp (không làm bằng hoặc mạ kim loại quý); quản lý chương trình tặng 
thưởng khuyến khích thông qua việc cấp và xử lý các chiết khấu (giảm giá) có tính chất là 
điểm thưởng cho khách hàng thân thiết khi mua hàng hóa và dịch vụ của một công ty 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, quán ăn nhỏ, nhà 
hàng cà phê, nhà hàng nhỏ bán đồ uống và đồ ăn nhẹ, quán trà, và dịch vụ nhà hàng ăn 
uống bán thức ăn mang về (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp 
thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chuẩn bị thực phẩm và đồ uống; 
dịch vụ cung cấp đồ uống (do nhà hàng thực hiện) theo hợp đồng; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống với chương trình khách hàng thân thiết cung cấp các lợi ích của nhà hàng để tặng 
thưởng cho các khách hàng thường xuyên. 
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(511)   Nhóm 21: Phin pha cà phê nhỏ giọt không chạy bằng điện; dụng cụ pha cà phê dạng nén 

không chạy bằng điện; ấm đun nước không dùng điện; đồ pha trà không làm bằng kim 
loại quý; ấm trà không làm bằng kim loại quý; cái lọc trà, bộ ủ trà không dùng điện gồm 
giá đựng ấm trà kèm giá cắm nến; đồ chứa đựng giữ nhiệt cho đồ uống; tách, chén, cốc; 
đĩa nhỏ, đĩa nông; ca, cốc vại; đồ thủy tinh đựng đồ uống; cái lọc cà phê có thể dùng lại 
được không bằng giấy; lót cốc không bằng giấy và không phải là khăn ăn; bộ đồ uống trà 
không bằng kim loại quý; khay dùng cho mục đích gia đình; đĩa; đĩa đựng thức ăn; bát to; 
bình rót; giá ba chân (đồ dùng trên bàn); đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; vỏ 
bọc giữ ấm và/hoặc trang trí cho bình trà; giá giữ nến không làm bằng kim loại quý; cây 
đèn nến không làm bằng kim loại quý, tượng làm bằng sứ, gốm, đất nung hoặc thủy tinh; 
đồ trang trí làm bằng sứ; muôi cán dài, muỗng để múc (đồ dùng trên bàn) dùng cho nhà 
bếp; dụng cụ đánh kem không sử dụng điện dùng cho mục đích gia dụng. 

 
Nhóm 29: Sữa; sữa có hương vị; sữa khuấy; đồ uống trên cơ sở sữa, không bao gồm sữa 
khuấy, đồ uống trên cơ sở sữa có chứa cà phê; đồ uống trên cơ sở sữa có chứa nước ép trái 
cây; đồ uống trên cơ sở sữa có chứa trái cây; đồ uống trên cơ sở sữa có chứa sô-cô-la; đồ 
uống trên cơ sở sữa có chứa chè (trà); đồ uống trên cơ sở đậu nành được dùng để thay thế 
sữa; nước uống tăng lực trên cơ sở sữa; bột sữa khô; hỗn hợp đồ uống trên cơ sở sữa; sữa 
đậu nành (thay thế sữa); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; mứt trái cây ướt, mứt quả 
ướt, thạch trái cây (nước quả nấu đông); chất phết lên bánh được chế biến trên cơ sở thịt, 
chất phết lên bánh được chế biến trên cơ sở cá, chất phết lên bánh được chế biến trên cơ 
sở thịt gia cầm, chất phết lên bánh được chế biến trên cơ sở trái cây, chất phết lên bánh 
được chế biến trên cơ sở quả hạch, chất phết lên bánh được chế biến trên cơ sở rau củ, 
chất phết lên bánh được chế biến trên cơ sở sữa; trái cây và rau củ đã được bảo quản, món 
ăn được chế biến sẵn bao gồm chủ yếu là thịt, đậu nành, thịt gia cầm, hải sản, rau củ, trái 
cây, đậu phụ và/hoặc pho mát; sữa chua, đồ uống trên cơ sở sữa chua; kem đánh dậy bọt; 
quả hạch đã chế biến, quả hạch tẩm gia vị, quả hạch rang, thực phẩm ăn nhanh được chế 
biến trên cơ sở quả hạch; dầu có thể ăn được và mỡ có thể ăn được. 

 
Nhóm 30: Cà phê xay và cà phê hạt; đồ uống trên cơ sở cà phê; ca cao; đồ uống trên cơ sở 
sô-cô-la; chè (trà) và chè (trà) thảo mộc; đồ uống trên cơ sở chè (trà) và chè (trà) thảo 
mộc; hỗn hợp đồ uống trên cơ sở cà phê; hỗn hợp đồ uống trên cơ sở cà phê hơi (được pha 
bằng cách nén cho hơi nước thấm dần qua cà phê xay nhuyễn); hỗn hợp đồ uống trên cơ 
sở sô-cô-la; hỗn hợp đồ uống trên cơ sở chè (trà); hỗn hợp đồ uống trên cơ sở chè (trà) 
thảo mộc; bánh kẹo đông lạnh, cụ thể là kem lạnh, kem sữa lạnh, sữa chua đông lạnh 
(dạng kem lạnh), bánh kẹo đông lạnh có hương vị chè (trà), chè (trà) thảo mộc và/hoặc 
hương vị trái cây; hương liệu, trừ tinh dầu, cho đồ uống; vani hương liệu; sô-cô-la và kẹo 
bánh kẹo; sản phẩm đã được nướng, cụ thể là, bánh nướng xốp, bánh nướng, bánh quy 
mặn, bánh quy, bánh ngọt và bánh mì; bánh xăng đuých (bánh mỳ kẹp nhân); món ăn 
được chế biến sẵn bao gồm chủ yếu là mỳ sợi (mỳ ống); món ăn được chế biến sẵn bao 
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gồm chủ yếu là gạo; món ăn được chế biến sẵn bao gồm chủ yếu là hạt ngũ cốc; chất phết 
lên bánh được chế biến trên cơ sở sô-cô-la; thực phẩm có nguồn gốc từ ngũ cốc đã chế 
biến để dùng như ngũ cốc ăn sáng; bột yến mạch; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở hạt ngũ 
cốc; bánh quy giòn; bỏng ngô; đường; mật ong; nước mật đường làm từ cây dứa Mỹ; xốt, 
cụ thể là gia vị để cho thêm vào đồ uống; nước xốt cho món trộn (sa-lát). 

 
Nhóm 32: Nước trái cây, nước ép trái cây và đồ uống được chế biến trên cơ sở trái cây; đồ 
uống rau củ, nước ép rau củ và đồ uống được chế biến trên cơ sở rau củ; đồ uống không 
cồn, cụ thể là đồ uống có ga, nước ngọt; nước uống tăng lực, đồ uống cung cấp muối và 
khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); hỗn hợp dạng lỏng để làm nước ngọt 
và đồ uống trên cơ sở trái cây; bột dùng để chế biến nước ngọt và đồ uống trên cơ sở trái 
cây; xi rô dùng cho đồ uống; nước uống đóng chai có hương vị và không có hương vị, 
nước khoáng (đồ uống), nước uống có ga; đồ uống trên cơ sở đậu nành không phải là sản 
phẩm thay thế sữa; trái cây cô đặc và trái cây nghiền nhuyễn để làm đồ uống; đồ uống 
giàu dinh dưỡng (không dùng cho mục đích y tế), đồ uống giàu vitamin (không dùng cho 
mục đích y tế). 

 
Nhóm 35: Quản trị kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; nhượng quyền thương mại, cụ 
thể là cung cấp sự hỗ trợ thương mại trong việc thành lập và/hoặc điều hành hoạt động 
nhà hàng, quán ăn, nhà hàng cà phê, tiệm trà và quán rượu có ăn nhẹ; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trong lĩnh vực cà phê, chè (trà), thực phẩm, đồ uống, máy pha cà phê và máy pha cà 
phê hơi, máy pha trà (chè), bộ đồ ăn, đồ dùng nhà bếp, sách, bản ghi âm nhạc, ví, túi du 
lịch, túi đi mua hàng, túi xách tay, đồ trang sức, đồ nữ trang, quần áo và mũ nón, đồ chơi 
bao gồm cả đồ chơi nhồi bông; dịch vụ phân phối bán buôn (không bao gồm dịch vụ vận 
chuyển) thực phẩm, đồ uống, đồ dùng, gia đình cụ thể là chân nến (không phải bằng kim 
loại quý), giá đỡ nến không bằng kim loại quý, tượng nhỏ làm bằng gốm, tượng nhỏ làm 
bằng sứ, lược và miếng bọt biển, bàn chải (không phải chổi sơn), vật liệu làm bàn chải, 
dụng cụ làm sạch, bùi nhùi bằng sợi thép mảnh, thủy tinh dạng thô hoặc bán thành phẩm 
(trừ thủy tinh dùng trong xây dựng) và đồ dùng nhà bếp, cụ thể là cốc cách nhiệt đựng cà 
phê và đồ uống, cái lọc cà phê không làm bằng giấy và có thể dùng lại được, giá đựng và 
hộp đựng cốc có thể gấp lại được, cái lót cốc không làm bằng giấy, bình chân không cách 
nhiệt, cốc, tách uống cà phê làm bằng sứ hoặc đất nung, cốc và tách uống trà làm bằng sứ 
hoặc đất nung, đồ thủy tinh, đĩa, đĩa ăn và bát, giá ba chân (đồ dùng để trên bàn ăn), hộp 
đựng nhỏ (dùng để đựng cà phê, chè hoặc thuốc lá), các hộp đựng thực phẩm để trang trí, 
dụng cụ và đồ chứa dùng trong gia đình hoặc nhà bếp (không làm bằng hoặc mạ kim loại 
quý); dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến liên quan đến thực phẩm, đồ uống, đồ dùng gia 
đình là chân nến (không phải bằng kim loại quý), giá đỡ nến không bằng kim loại quý, 
tượng nhỏ làm bằng gốm, tượng nhỏ làm bằng sứ, lược và miếng bọt biển, bàn chải 
(không phải chổi sơn), vật liệu làm bàn chải, dụng cụ làm sạch, bùi nhùi bằng sợi thép 
mảnh, thủy tinh dạng thô hoặc bán thành phẩm (trừ thủy tinh dùng trong xây dựng) và đồ 
dùng nhà bếp, cụ thể là cốc cách nhiệt đựng cà phê và đồ uống, cái lọc cà phê không làm 
bằng giấy và có thể dùng lại được, giá đựng và hộp đựng cốc có thể gấp lại được, cái lót 
cốc không làm bằng giấy, bình chân không cách nhiệt, cốc, tách uống cà phê làm bằng sứ 
hoặc đất nung, cốc và tách uống trà làm bằng sứ hoặc đất nung, đồ thủy tinh, đĩa, đĩa ăn 
và bát, giá ba chân (đồ dùng để trên bàn ăn), hộp đựng nhỏ (dùng để đựng cà phê, chè 
hoặc thuốc lá), các hộp đựng thực phẩm để trang trí, dụng cụ và đồ chứa dùng trong gia 
đình hoặc nhà bếp (không làm bằng hoặc mạ kim loại quý); quản lý chương trình tặng 
thưởng khuyến khích thông qua việc cấp và xử lý các chiết khấu (giảm giá) có tính chất là 
điểm thưởng cho khách hàng thân thiết khi mua hàng hóa và dịch vụ của một công ty. 
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, quán ăn nhỏ, nhà 
hàng cà phê, nhà hàng nhỏ bán đồ uống và đồ ăn nhẹ, quán trà, và dịch vụ nhà hàng ăn 
uống bán thức ăn mang về (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp 
thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chuẩn bị thực phẩm và đồ uống; 
dịch vụ cung cấp đồ uống (do nhà hàng thực hiện) theo hợp đồng; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống với chương trình khách hàng thân thiết cung cấp các lợi ích của nhà hàng để tặng 
thưởng cho các khách hàng thường xuyên. 

 

 
(210) 4-2015-21740 (220) 13.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.1.1; A2.1.16; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Da cam, trắng 
(731) Công ty TNHH Quảng Thái  

(VN) 
Số 1B, Hoàng Văn Thụ, phường 5, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông, mứt 

(ướt), mứt quả (ướt); mứt ướt (quả được chế biến/sấy khô/tẩm ướp), mứt quả ướt (quả được 
chế biến/sấy khô/tẩm ướp). 

 
Nhóm 30: Chè, cà phê, ca cao, cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở chè; đồ uống trên cơ 
sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; bánh kẹo, thạch hoa quả (bánh kẹo). 

 
Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước có ga; bia; đồ uống làm từ nuớc ép trái cây; 
nước ép rau quả; nước (đồ uống); nước cốt trái cây (đồ uống). 

 
Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch trong lĩnh vực thương mại, quảng cáo, 
trưng bày sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-21741 (220) 13.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH Quảng Thái  

(VN) 
Số 1B, Hoàng Văn Thụ, phường 5, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông, mứt 

(ướt), mứt quả (ướt); mứt ướt (quả được chế biến/sấy khô/tẩm ướp), mứt quả ướt (quả được 
chế biến/sấy khô/tẩm ướp). 
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Nhóm 30: Chè, cà phê, ca cao, cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở chè; đồ uống trên cơ 
sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; bánh kẹo, thạch hoa quả (bánh kẹo). 

 
Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước có ga; bia; đồ uống làm từ nuớc ép trái cây; 
nước ép rau quả; nước (đồ uống); nước cốt trái cây (đồ uống).  

 
Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch trong lĩnh vực thương mại, quảng cáo, 
trưng bày sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-21765 (220) 13.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 26.15.15; 26.13.25; 3.7.7 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại Nhơn  (VN) 
Số 554 Trần Hưng Đạo, phường Trần 
Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại ô tô, xe máy, các hàng điện tử dân dụng và công nghiệp: ti vi, 

tủ lạnh, máy giặt, nồi cơm điện, lò vi sóng, quạt, máy điều hòa máy bơm ba pha, tủ điện, 
tủ điện ba pha cao áp. 

 

 
(210) 4-2015-21766 (220) 14.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bibomart  
(VN) 
A4, số 235 đường Lạc Long Quân, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; bông dùng cho mục đích 

mỹ phẩm; khăn giấy được tẩm, thấm ướt nước thơm mỹ phẩm; miếng gạc [đồ vệ sinh thân 
thể, đồ trang điểm]; túi nhỏ để làm thơm đồ vải (quần áo, đồ trải giường, khăn bàn).  

 
Nhóm 07: Máy chế biến thức ăn dùng điện; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia 
dụng; thiết bị chuyển vận dùng cho việc chất và bốc dỡ hàng hoá; máy dán nhãn; máy bán 
hàng tự động.  

 
Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; nhãn điện tử cho hàng hoá; máy lập hóa đơn; 
thiết bị đo sữa, dụng cụ đo sữa; công cụ giám sát [chương trình máy tính]; tổng đài điện 
thoại.  
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Nhóm 10: Đai nịt bụng; áo chẽn nịt bụng; nút bịt lỗ tai [dụng cụ bảo vệ tai]; thắt lưng 
chỉnh hình; đai lưng dùng cho sản phụ, thắt lưng cho phụ nữ mang thai; gối gây buồn ngủ 
để chữa chứng mất ngủ.  

 
Nhóm 12: Xe đẩy trẻ em; đai bảo hiểm cho ghế ngồi xe cộ; ghế bảo hiểm cho trẻ em 
[trong xe cộ]; xe đẩy mua hàng; xe đạp ba bánh; xe đẩy tay. 

 
Nhóm 16: Sổ tay hướng dẫn; đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc; văn phòng phẩm; phiếu, thẻ, 
danh thiếp. 

 
Nhóm 18: Ba lô; túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch; túi lưới dùng để đi mua sắm; dây 
đeo để giữ trẻ em; địu em bé; túi sách học sinh.  

 
Nhóm 20: Quầy hàng [dạng bàn], quầy thu tiền [dạng bàn]; nôi cho trẻ em; tủ đựng; Giá 
bày hàng, khung treo hàng; khung tập đi cho trẻ em; xe cũi đẩy cho trẻ em.  

 
Nhóm 24: Cờ hiệu, biểu ngữ.  

 
Nhóm 25: Tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; đồ đội đầu; bộ quần áo lót may liền [trang phục]; 
đồ đi chân.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi xây dựng; búp bê; xe cộ đồ chơi điều khiển bằng sóng rađiô; cầu trượt 
[đồ chơi của trẻ em]; gấu nhồi bông (đồ chơi trẻ em); đồ chơi. 

 
Nhóm 35: Quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; quảng 
cáo; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; tư vấn tổ 
chức và điều hành kinh doanh, tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ mua sắm 
cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; dịch vụ siêu thị kinh doanh đồ 
ăn, đồ uống, sữa, bỉm, đồ dùng học tập, khăn mặt, sữa tắm, xe tập đi, xe nôi cũi, máy cắt 
tóc, máy rửa bình sữa. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức và điều khiển hội thảo [tập huấn], sắp xếp và tiến hành 
hội thảo [tập  huấn]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy.  

 

 
(210) 4-2015-21767 (220) 14.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.24; 3.7.17; 25.5.25; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, nâu, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bibomart  
(VN) 
A4, số 235 đường Lạc Long Quân, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; bông dùng cho mục đích 

mỹ phẩm; khăn giấy được tẩm, thấm ướt nước thơm mỹ phẩm; miếng gạc [đồ vệ sinh thân 
thể, đồ trang điểm]; túi nhỏ để làm thơm đồ vải (quần áo, đồ trải giường, khăn bàn).  
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Nhóm 07: Máy chế biến thức ăn dùng điện; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia 
dụng; thiết bị chuyển vận dùng cho việc chất và bốc dỡ hàng hoá; máy dán nhãn; máy bán 
hàng tự động.  

 

Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; nhãn điện tử cho hàng hoá; máy lập hóa đơn; 
thiết bị đo sữa, dụng cụ đo sữa; công cụ giám sát [chương trình máy tính]; tổng đài điện 
thoại.  

 

Nhóm 10: Đai nịt bụng; áo chẽn nịt bụng; nút bịt lỗ tai [dụng cụ bảo vệ tai]; thắt lưng 
chỉnh hình; đai lưng dùng cho sản phụ, thắt lưng cho phụ nữ mang thai; gối gây buồn ngủ 
để chữa chứng mất ngủ.  

 

Nhóm 12: Xe đẩy trẻ em; đai bảo hiểm cho ghế ngồi xe cộ; ghế bảo hiểm cho trẻ em 
[trong xe cộ]; xe đẩy mua hàng; xe đạp ba bánh; xe đẩy tay.  

 

Nhóm 16: Sổ tay hướng dẫn; đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc; văn phòng phẩm; phiếu, thẻ, 
danh thiếp.  

 

Nhóm 18: Ba lô; túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch; túi lưới dùng để đi mua sắm; dây 
đeo để giữ trẻ em; địu em bé; túi sách học sinh.  

 

Nhóm 20: Quầy hàng [dạng bàn], quầy thu tiền [dạng bàn]; nôi cho trẻ em; tủ đựng; giá 
bày hàng,  khung treo hàng; khung tập đi cho trẻ em; xe cũi đẩy cho trẻ em.  

 

Nhóm 24: Cờ hiệu, biểu ngữ.  
 

Nhóm 25: Tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; đồ đội đầu; bộ quần áo lót may liền [trang phục]; 
đồ đi chân. 

 

Nhóm 28: Đồ chơi xây dựng; búp bê; xe cộ đồ chơi điều khiển bằng sóng rađiô; cầu trượt 
[đồ chơi của trẻ em]; gấu nhồi bông (đồ chơi trẻ em); đồ chơi.  

 

Nhóm 35: Quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; quảng 
cáo; thông tin  thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; tư vấn 
tổ chức và điều hành  kinh doanh, tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ mua sắm 
cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; dịch vụ siêu thị kinh doanh đồ 
ăn, đồ uống, sữa, bỉm, đồ dùng học tập, khăn mặt, sữa tắm, xe tập đi, xe nôi cũi, máy cắt 
tóc, máy rửa bình sữa. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, tổ chức và điều khiển hội thảo [tập huấn], sắp xếp và tiến hành 
hội thảo [tập huấn], dịch vụ về giáo dục giảng dạy.  

 

 
(210) 4-2015-21800 (220) 14.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.22; 5.5.15 
(591) Đen, nâu, đỏ thắm, đỏ hạt dẻ, vàng, vàng 

kim loại, cam, cam cháy, hổ phách, xanh 
lục, xanh da trời, hồng đất, hồng sẫm, tía

(540) 

 
(731) Công ty TNHH Song Ngọc Lan  

(VN) 
39B/5 Dạ Nam, phường 2, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, gạch men, gạch trang trí, gạch thủy tinh 

mosaic, gạch gốm mosaic, gạch mosaic vỏ sò, gạch mosaic kính thủy, gạch mosaic gỗ, 

thủy tinh mosaic, gốm mosaic, vỏ sò mosaic, vỏ dừa mosaic, gỗ mosaic, đá mosaic.  
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng phi kim loại, gạch men, gạch trang trí, gạch thủy 

tinh mosaic, gạch gốm mosaic, gạch mosaic vỏ sò, gạch mosaic kính thủy, gạch mosaic 

gỗ, thủy tinh mosaic, gốm mosaic, vỏ sò mosaic, vỏ dừa mosaic, gỗ mosaic, đá mosaic.  
 

 
(210) 4-2015-21801 (220) 14.08.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 5.5.19; A5.5.22; 5.5.15 

(591) Đỏ hạt dẻ, đỏ thắm, hồng đất, cam, hổ 

phách, vàng, vàng kim loại, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Song Ngọc Lan  
(VN) 
39B/5 Dạ Nam, phường 2, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, gạch men, gạch trang trí, gạch thủy tinh 

mosaic, gạch gốm mosaic, gạch mosaic vỏ sò, gạch mosaic kính thủy, gạch mosaic gỗ, 

thủy tinh mosaic, gốm mosaic, vỏ sò mosaic, vỏ dừa mosaic, gỗ mosaic, đá mosaic.  
 

Nhóm 35: Mua bán gạch men, gạch trang trí, gạch thủy tinh mosaic, gạch gốm mosaic, 

gạch mosaic vỏ sò, gạch mosaic kính thủy, gạch mosaic gỗ, thủy tinh mosaic, gốm 

mosaic, vỏ sò mosaic, vỏ dừa mosaic, gỗ mosaic, đá mosaic. 
 

 
(210) 4-2015-21848 (220) 14.08.2015 

  (441) 25.01.2016 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Giải pháp Nông 
nghiệp Việt Nam  (VN) 
1073/28A CMT8, phường 7, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là chất diệt nấm, diệt côn trùng, chất diệt động 

vật có hại; thuốc trừ rệp cây; thuốc chống ký sinh trùng; chế phẩm diệt trừ thực vật gây 

hại, thuốc diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ, thuốc trừ sâu. 
 

 
(210) 4-2015-21849 (220) 14.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Giải pháp Nông 
nghiệp Việt Nam  (VN) 
1073/28A CMT8, phường 7, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là chất diệt nấm, diệt côn trùng, chất diệt động 
vật có hại; thuốc trừ rệp cây; thuốc chống ký sinh trùng; chế phẩm diệt trừ thực vật gây 
hại, thuốc diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ, thuốc trừ sâu. 

 

 
(210) 4-2015-21893 (220) 14.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 7.3.1; 26.4.7; 26.4.8 
(731) TANZANITE INTERNATIONAL LTD  

(VG) 
Trident Chambers, P.O. Box 146, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ phát triển bất động sản bao gồm: đầu tư vốn liên quan đến bất động 

sản, mua bán bất động sản, quản lý bất động sản, dịch vụ tư vấn liên quan đến đầu tư bất 
động sản. 

 

 
(210) 4-2015-21920 (220) 14.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Hộ kinh doanh Trịnh Huệ 

Trinh  (VN) 
300/7/1 Trịnh Đình Trọng, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị và xuất nhập khẩu giày dép.  
 

 
(210) 4-2015-22004 (220) 17.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; A26.4.24; 26.4.4 
(591) Cam nghệ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đồ nghề Việt 
Nam   (VN) 
Số 14, đường 5B, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy khoan; máy cắt [máy móc]; máy cắt; cưa [máy]; máy cưa; máy bào; máy 

mài. 
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Nhóm 08: Kìm; dụng cụ vận ốc, vít [công cụ cầm tay]; cờ lê [dụng cụ cầm tay]; mỏ lết 

[dụng cụ cầm tay]; thước góc [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ cắt [công cụ cầm tay]; dụng cụ 

làm vườn [công cụ cầm tay thao tác thủ công]; dụng cụ cầm tay [thao tác thủ công]. 

 
Nhóm 09: Thước [dụng cụ đo]. 

 

 
(210) 4-2015-22006 (220) 17.08.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A5.3.15; A17.2.2 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, xanh dương 

đậm, vàng, trắng, đen 

(731) Công ty cổ phần hoá chất và 
phân bón Vinafer  (VN) 
172/15 Lê Thúc Hoạch, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; nghiên 

cứu thị trường và thăm dò dư luận; mua bán: thủy hải sản, lương thực, thực phẩm, rau củ 

quả, mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, chất rắn dùng làm chất đốt [bao gồm: than, cồn cục 

(nhiên liệu), củi đốt, mỡ để thắp sáng], chất lỏng dùng làm chất đốt (bao gồm: xăng dầu, 

chất khí dùng làm chất đốt.  
 

 
(210) 4-2015-22022 (220) 17.08.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 24.15.21; 24.15.2; A24.15.7 

(731) Nguyễn Quang Hải  (VN) 
45 phố Hàng Ngang, phường Hàng Đào, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; cặp sách; va li; ví đựng tiền.  

 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng quần áo (dây nịt); tất (vớ).  
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(210) 4-2015-22031 (220) 17.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty CP Tập đoàn 
THAIGROUP  (VN) 
Số nhà 8, đường 1, phố 9, phường Đông 
Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại như: đá, vôi, xi măng, bê tông; gỗ xây 

dựng; kính xây dựng. 
 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; đầu tư và môi giới bất động sản; dịch vụ cho thuê 
nhà và văn phòng; dịch vụ tư vấn về bất động sản; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công 
trình xây dựng. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; 
tư vấn xây dựng, giám sát xây dựng. 

 

 
(210) 4-2015-22032 (220) 17.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty CP Tập đoàn 
THAIGROUP  (VN) 
Số nhà 8, đường 1, phố 9, phường Đông 
Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại như: đá, vôi, xi măng, bê tông; gỗ xây 

dựng; kính xây dựng. 
 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; đầu tư và môi giới bất động sản; dịch vụ cho thuê 
nhà và văn phòng; dịch vụ tư vấn về bất động sản; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công 
trình xây dựng. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; 
tư vấn xây dựng, giám sát xây dựng. 

 

 
(210) 4-2015-22049 (220) 17.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A9.7.19; 2.1.1; 2.1.11 
(591) Đỏ nâu 
(731) Công ty cổ phần quảng cáo 

Bách Thịnh  (VN) 
Số 39A đường Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 11: Bếp nướng, bếp ga. 
 

 
(210) 4-2015-22062 (220) 18.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 1.15.24 (540) 

  

(731) Trịnh Diễm Uyên  (VN) 
27 Trần Quý Cáp, phường Minh An, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 24: Lụa, vải. 
 

Nhóm 25: Quần áo, trang phục, quần áo may sẵn.  
 

Nhóm 40: In mẫu vẽ. 
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo. 
 
 

(210) 4-2015-22186 (220) 18.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.1.8; 3.1.6; 26.13.1; 26.1.2 
(591) Xanh da trời, xanh nước biển, trắng, nâu, 

hồng, xanh ngọc 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kún Miu  (VN) 
Số 52, ngõ 42, đường Hồ Ba Mẫu, tổ 
23A, phường Phương Liên, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 31: Cát vệ sinh dành cho mèo, chó, chuột hamster, thỏ. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các loại sản phẩm bao gồm thức ăn gia súc, mỹ phẩm,  đồ 
chơi dành cho chó mèo, thức ăn cho động vật, thuốc thú y, đồ chơi và các sản phẩm chăm 
sóc vật nuôi, bao gồm: cát vệ sinh cho vật nuôi, kéo cắt móng cho vật nuôi, tông đơ cắt 
lông cho vật nuôi, nệm, ổ cho vật nuôi, lòng vận chuyển, sàn nhựa lót chuồng, bình sữa 
cho vật nuôi, chuông đeo cổ cho vật nuôi, dây dắt cho vật nuôi, vòng cổ cho vật nuôi, 
dụng cụ dọn phân cho vật nuôi, khay đựng cát vệ sinh cho vật nuôi, bát ăn cho vật nuôi, 
xương giả cho vật nuôi, mỹ phẩm cho vật nuôi cảnh (như muối tắm, chế phẩm tô màu 
lông, chế phẩm nhuộm lông, nước xức lông, nước xịt lông, nước hoa cho vật nuôi, chế 
phẩm làm quăn lông, chế phẩm đánh bóng móng tay chân, chế phẩm tô màu móng, dầu 
gội đầu cho vật nuôi cảnh. 
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(210) 4-2015-22190 (220) 18.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.8 
(731) CONTINENTAL TEVES AG & CO. 

OHG   (DE) 
Guerickestrasse 7, 60488 Frankfurt/M, 
Germany  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Dầu truyền động dùng cho các thiết bị thủy lực; dầu truyền động dùng cho 

phanh thủy lực. 
 

Nhóm 04: Mỡ/sáp bôi trơn dùng để bảo vệ xi lanh hãm; dầu mỡ công nghiệp; dầu nhờn.  
 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, bao gồm dụng cụ cầm tay dùng để lắp đặt và sửa chữa phanh, 
cụ thể là dụng cụ lắp vành bánh xe, khóa van xả, dụng cụ cầm tay kẹp giữ pít tông, dụng 
cụ nén.  

 
Nhóm 09: Cảm biến dùng để ghi đại lượng vật lý; thiết bị kiểm soát hiệu suất động cơ; 
thiết bị báo hiệu, đo đạc và giám sát, dùng điện, cho mục đích triển khai, căn chỉnh, kiểm 
tra và chế tạo các bộ phận của xe cộ bao gồm thiết bị định lượng việc thu thập dữ liệu; 
thiết bị kiểm tra lót phanh; thiết bị kiểm tra vật liệu chÓ tạo lốp; thiết bị kiểm tra các thiết 
bị điều chỉnh tình trạng xe; thiết bị dùng để kiểm tra dung dịch vận hành, cụ thể là dầu 
phanh; thiết bị dùng để kiểm tra các bộ phận nạp và xả bộ phận cố định bàn đạp, bộ phận 
nạp, phân phối và cung cấp hoặc thải dầu (cụ thể là dầu phanh) khỏi ô tô, bao gồm thiết bị 
nạp và xả từ từ, bình chứa bộ chia, ống dẫn nối, dụng cụ đo áp suất (thao tác bằng 
tay)(monometric scales).  

 
Nhóm 12: Các bộ phận của ô tô thuộc bộ phận điều chỉnh hiệu suất của ô tô, bao gồm: bộ 
phận chống bó cứng và trượt bánh xe và/hoặc định hình lại mô men bị lệch; van cho 
phanh xe cộ; thiết bị cảnh báo dùng cho phanh; công tắc ngắt nguồn; phụ kiện cho phanh, 
cụ thể là: khớp nối ống vòi, lớp lót phanh, lò xo được gia cố và chốt định vị hộp chứa dầu 
phanh, guốc phanh, ống nối và ống dẫn, bộ sửa chữa, nắp bảo vệ, van xả, vít xả, lò xo, 
vòng xiết cổ ống, móc gài, kẹp, vòng kẹp, đoạn ống nối, xi lanh chính; giá đỡ đồ vật; các 
bộ phận bằng kim loại, cao su và nhựa (là thành phần/chi tiết của bộ phận xe cộ, không 
phải là chi tiết trong bộ phận của động cơ) bao gồm vòng đệm, tấm/miếng bịt lỗ hổng hay 
che các bộ phận hở (làm đẹp và hoàn thiện bề mặt bên ngoài hay nội thất xe cộ), bộ đệm, 
mặt cắt vỏ xe, ống lót xy lanh, tấm đĩa, ống và ống dẫn, vòng đai, ống mềm, đĩa phanh, 
màng phủ, thanh chống, van; cần số xe và các bộ phận của cần số xe; ống và ống nối, các 
bó ống và ống nối được chế tạo sẵn bằng kim loại và/hoặc bằng nhựa (cho xe cộ); đầu nối 
và các bộ phận của đầu nối (cho xe cộ); ghế ngồi xe hơi; thiết bị an toàn, bao gồm thiết bị 
chống lật xe tự động, thiết bị bảo vệ đầu gối cho người điều khiển xe, giảm xóc; bộ phận 
làm bằng tấm thép hoặc nhựa (của xe cộ) và các bộ phận của nó bao gồm máng tiêu nước, 
tấm lái ngang, bộ phận được tạo hình từ tấm thép, bản lề, tay nắm cửa, các chi tiết khung 
thân xe, các bộ phận của thân xe ô tô được làm bằng phương pháp ép khuôn bằng nhiệt 
(không phải là động cơ và bộ phận của động cơ); cơ cấu truyền động cho các bộ phận của 
xe cộ gồm ghế ngồi, gương, màn hình và mui/trần di động (dạng trượt). 
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(210) 4-2015-22245 (220) 19.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) ARCELIK ANONIM SIRKETI  (TR) 

E5, Ankara Asfalti Uzeri, Tuzla 34950 
Istanbul, Turkey 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy, khung cửi, người máy công nghiệp để làm và tạo hình gỗ, kim loại, thủy 
tinh và chất dẻo nguyên liệu và kim loại (bao gồm cả máy mạ kẽm và máy mạ điện); máy 
móc hạng nặng, thiết bị người máy để làm và tạo hình gỗ, kim loại, thủy tinh và chất dẻo 
nguyên liệu và kim loại; máy nâng chuyển, băng tải vận chuyển và chuyên chở (máy 
móc), thiết bị người máy có chức năng tương tự (bao gồm cả thang máy, thang cuốn, cần 
trục); máy móc và thiết bị người máy sử dụng trong nông nghiệp và nghề trồng nho và 
chế biến ngũ cốc/trái cây/rau/thực phẩm; động cơ, động cơ điện bộ phận và thiết bị của 
chúng không dùng cho xe cộ mặt đất (bao gồm cả bộ phận, cơ cấu đóng mở cửa dùng 
điện, dùng cho xeceộ mặt đất và thuộc nhóm này); vòng bi, vòng bi hoặc vòng bi lăn; máy 
lắp lốp và tháo lốp; máy phát điện xoay chiều, máy phát điện, máy tạo ra nguồn điện, máy 
phát điện làm việc bằng năng lượng mặt trời; máy sơn, súng phun sơn tự động, máy đột lỗ 
dùng điện và đầu đột dùng cho máy đục lỗ, súng bắn keo dùng điện, súng dùng cho máy 
phun khí nén hoặc chất lỏng, máy khoan bằng tay dùng điện, cưa tay gắn động cơ, máy 
ghép hình, máy xoắn ốc, máy bơm khí nén, máy nén, thiết bị rửa xe cộ, và người may có 
chức năng giống như các máy móc và công cụ nêu trên; máy hàn, thiết bị hàn hồ quang 
điện, thiết bị hàn điện, thiết bị cắt hồ quang điện, điện cực cho máy hàn và người máy có 
chức năng tương tự như trên; máy in; máy đóng gói, máy đổ đầy, bịt nút và hoàn thiện, 
máy dán nhãn, máy tách và người máy và thiết bị người máy có chức năng tương tự như 
các máy móc nêu trên (bao gồm cả thiết bị điện để gắn kín chất dẻo [đóng gói]); máy 
nghiền nguyên liệu dệt, máy vạch, máy căng vải lên khung hoặc máy giặt, máy may và 
người máy công nghiệp có chức năng tương tự như các máy móc nêu trên; máy bơm 
(không phải là bộ phận của máy móc hoặc động cơ) (bao gồm cả máy bơm nhiên liệu và 
súng phun nhiên liệu); thiết bị điện sử dụng trong nhà bếp để cắt, nghiền vụn, đập vỡ, 
khuấy và xay; máy giặt/máy rửa bát đĩa); máy làm sạch sàn và thảm dùng điện, máy hút 
bụi và các bộ phận của chúng; máy bán hàng tự động; thiết bị cung cấp điện [máy, phát 
điện]; máy sấy giặt, cụ thể là máy sấy không làm khô bằng phương pháp nhiệt; hệ thống 
quản lý chất thải, cụ thể là máy nén chất thải, máy nghiền chất thải. 

 

Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng (hệ thống chiếu sáng cho xe cộ, 
không gian nội thất và ngoài trời); thiết bị nấu nướng, hệ thống và thiết bị sưởi ấm và sinh 
hơi nước (bao gồm cả lò dùng điện, lò vi sóng, lò dùng ga, thiết bị nhiệt điện hoặc thiết bị 
sinh nhiệt dùng nhiên liệu rắn, lỏng hoặc khí, ấm pha trà dùng điện và máy sản xuất và 
pha cà phê); thiết bị điều hòa không khí; thiết bị làm mát, cụ thể là tủ lạnh, thiết bị làm 
mát sữa, thiết bị làm mát nước, thùng đá, máy và thiết bị làm đá, máy làm kem; máy móc, 
thiết bị và dụng cụ vận hành bằng điện và ga dùng trong làm mát, sấy khô và đun sôi (bao 
gồm cả máy sấy giặt vận hành bằng điện và nhiệt, máy sấy tóc và thiết bị sấy khô tay); hệ 
thống vệ sinh, thiết bị vệ sinh; thiết bị làm mềm nước, thiết bị lọc nước, hệ thống thiết bị 
lọc nước; lồng ấp và chăn điện không dùng cho mục đích y tế, đệm sưởi ấm và tấm sưởi 
ấm không dùng cho mục đích y tế, cái sưởi chân dùng điện hoặc không dùng điện, bình 
chườm nước nóng; thiết bị lọc và thiết bị lọc kết hợp động cơ dùng cho hồ cá; hệ thống 
nấu nướng, sấy khô và làm mát kiểu công nghiệp; thiết bị thanh trùng và thiết bị khử 
trùng; máy sấy dùng ở hiệu giặt. 
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(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy, khung cửi, người máy công nghiệp để làm và tạo hình gỗ, kim loại, thủy 
tinh và chất dẻo nguyên liệu và kim loại (bao gồm cả máy mạ kẽm và máy mạ điện); máy 
móc hạng nặng, thiết bị người máy để làm và tạo hình gỗ, kim loại, thủy tinh và chất dẻo 
nguyên liệu và kim loại; máy nâng chuyển, băng tải vận chuyển và chuyên chở (máy 
móc), thiết bị người máy có chức năng tương tự (bao gồm cả thang máy, thang cuốn, cần 
trục); máy móc và thiết bị người máy sử dụng trong nông nghiệp và nghề trồng nho và 
chế biến ngũ cốc/trái cây/rau/thực phẩm; động cơ, động cơ điện bộ phận và thiết bị của 
chúng không dùng cho xe cộ mặt đất (bao gồm cả bộ phận, cơ cấu đóng mở cửa dùng 
điện, dùng cho xe cộ mặt đất và thuộc nhóm này); vòng bi, vòng bi hoặc vòng bi lăn; máy 
lắp lốp và tháo lốp; máy phát điện xoay chiều, máy phát điện, máy tạo ra nguồn điện, máy 
phát điện làm việc bằng năng lượng mặt trời; máy sơn, súng phun sơn tự động, máy đột lỗ 
dùng điện và đầu đột dùng cho máy đục lỗ, súng bắn keo dùng điện, súng dùng cho máy 
phun khí nén hoặc chất lỏng, máy khoan bằng tay dùng điện, cưa tay gắn động cơ, máy 
ghép hình, máy xoắn ốc, máy bơm khí nén, máy nén, thiết bị rửa xe cộ, và người máy có 
chức năng giống như các máy móc và công cụ nêu trên; máy hàn, thiết bị hàn hồ quang 
điện, thiết bị hàn điện, thiết bị cắt hồ quang điện, điện cực cho máy hàn và người máy có 
chức năng tương tự như trên; máy in; máy đóng gói, máy đổ đầy, bịt nút và hoàn thiện, 
máy dán nhãn, máy tách và người máy và thiết bị người máy có chức năng tương tự như 
các máy móc nêu trên (bao gồm cả thiết bị điện để gắn kín chất dẻo [đóng gói]); máy 
nghiền nguyên liệu dệt, máy vạch, máy căng vải lên khung hoặc máy giặt, máy may và 
người máy công nghiệp có chức năng tương tự như các máy móc nêu trên; máy bơm 
(không phải là bộ phận của máy móc hoặc động cơ) (bao gồm cả máy bơm nhiên liệu và 
súng phun nhiên liệu); thiết bị điện sử dụng trong nhà bếp để cắt, nghiền vụn, đập vỡ, 
khuấy và xay; máy giặt/máy rửa bát đĩa); máy làm sạch sàn và thảm dùng điện, máy hút 
bụi và các bộ phận của chúng; máy bán hàng tự động; thiết bị cung cấp điện [máy, phát 
điện]; máy sấy giặt, cụ thể là máy sấy không làm khô bằng phương pháp nhiệt; hệ thống 
quản lý chất thải, cụ thể là máy nén chất thải, máy nghiền chất thải. 

 

Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng (hệ thống chiếu sáng cho xe cộ, 
không gian nội thất và ngoài trời); thiết bị nấu nướng, hệ thống và thiết bị sưởi ấm và sinh 
hơi nước (bao gồm cả lò dùng điện, lò vi sóng, lò dùng ga, thiết bị nhiệt điện hoặc thiết bị 
sinh nhiệt dùng nhiên liệu rắn, lỏng hoặc khí, ấm pha trà dùng điện và máy sản xuất và 
pha cà phê); thiết bị điều hòa không khí; thiết bị làm mát, cụ thể là tủ lạnh, thiết bị làm 
mát sữa, thiết bị làm mát nước, thùng đá, máy và thiết bị làm đá, máy làm kem; máy móc, 
thiết bị và dụng cụ vận hành bằng điện và ga dùng trong làm mát, sấy khô và đun sôi (bao 
gồm cả máy sấy giặt vận hành bằng điện và nhiệt, máy sấy tóc và thiết bị sấy khô tay); hệ 
thống vệ sinh, thiết bị vệ sinh; thiết bị làm mềm nước, thiết bị lọc nước, hệ thống thiết bị 
lọc nước; lồng ấp và chăn điện không dùng cho mục đích y tế, đệm sưởi ấm và tấm sưởi 
ấm không dùng cho mục đích y tế, cái sưởi chân dùng điện hoặc không dùng điện, bình 
chườm nước nóng; thiết bị lọc và thiết bị lọc kết hợp động cơ dùng cho hồ cá; hệ thống 
nấu nướng, sấy khô và làm mát kiểu công nghiệp; thiết bị thanh trùng và thiết bị khử 
trùng; máy sấy dùng ở hiệu giặt. 
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(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy, khung cửi, người máy công nghiệp để làm và tạo hình gỗ, kim loại, thủy 
tinh và chất dẻo nguyên liệu và kim loại (bao gồm cả máy mạ kẽm và máy mạ điện); máy 
móc hạng nặng, thiết bị người máy để làm và tạo hình gỗ, kim loại, thủy tinh và chất dẻo 
nguyên liệu và kim loại; máy nâng chuyển, băng tải vận chuyển và chuyên chở (máy 
móc), thiết bị người máy có chức năng tương tự (bao gồm cả thang máy, thang cuốn, cần 
trục); máy móc và thiết bị người máy sử dụng trong nông nghiệp và nghề trồng nho và 
chế biến ngũ cốc/trái cây/rau/thực phẩm; động cơ, động cơ điện bộ phận và thiết bị của 
chúng không dùng cho xe cộ mặt đất (bao gồm cả bộ phận, cơ cấu đóng mở cửa dùng 
điện, dùng cho xe cộ mặt đất và thuộc nhóm này); vòng bi, vòng bi hoặc vòng bi lăn; máy 
lắp lốp và tháo lốp; máy phát điện xoay chiều, máy phát điện, máy tạo ra nguồn điện, máy 
phát điện làm việc bằng năng lượng mặt trời; máy sơn, súng phun sơn tự động, máy đột lỗ 
dùng điện và đầu đột dùng cho máy đục lỗ, súng bắn keo dùng điện, súng dùng cho máy 
phun khí nén hoặc chất lỏng, máy khoan bằng tay dùng điện, cưa tay gắn động cơ, máy 
ghép hình, máy xoắn ốc, máy bơm khí nén, máy nén, thiết bị rửa xe cộ, và người may có 
chức năng giống như các máy móc và công cụ nêu trên; máy hàn, thiết bị hàn hồ quang 
điện, thiết bị hàn điện, thiết bị cắt hồ quang điện, điện cực cho máy hàn và người máy có 
chức năng tương tự như trên; máy in; máy đóng gói, máy đổ đầy, bịt nút và hoàn thiện, 
máy dán nhãn, máy tách và người máy và thiết bị người máy có chức năng tương tự như 
các máy móc nêu trên (bao gồm cả thiết bị điện để gắn kín chất dẻo [đóng gói]); máy 
nghiền nguyên liệu dệt, máy vạch, máy căng vải lên khung hoặc máy giặt, máy may và 
người máy công nghiệp có chức năng tương tự như các máy móc nêu trên; máy bơm 
(không phải là bộ phận của máy móc hoặc động cơ) (bao gồm cả máy bơm nhiên liệu và 
súng phun nhiên liệu); thiết bị điện sử dụng trong nhà bếp để cắt, nghiền vụn, đập vỡ, 
khuấy và xay; máy giặt/máy rửa bát đĩa); máy làm sạch sàn và thảm dùng điện, máy hút 
bụi và các bộ phận của chúng; máy bán hàng tự động; thiết bị cung cấp điện [máy, phát 
điện]; máy sấy giặt, cụ thể là máy sấy không làm khô bằng phương pháp nhiệt; hệ thống 
quản lý chất thải, cụ thể là máy nén chất thải, máy nghiền chất thải. 

 

Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng (hệ thống chiếu sáng cho xe cộ, 
không gian nội thất và ngoài trời); thiết bị nấu nướng, hệ thống và thiết bị sưởi ấm và sinh 
hơi nước (bao gồm cả lò dùng điện, lò vi sóng, lò dùng gaz, thiết bị nhiệt điện hoặc thiết 
bị sinh nhiệt dùng nhiên liệu rắn, lỏng hoặc khí, ấm pha trà dùng điện và máy sản xuất và 
pha cà phê); thiết bị điều hòa không khí; thiết bị làm mát, cụ thể là tủ lạnh, thiết bị làm 
mát sữa, thiết bị làm mát nước, thùng đá, máy và thiết bị làm đá, máy làm kem; máy móc, 
thiết bị và dụng cụ vận hành bằng điện và gaz dùng trong làm mát, sấy khô và đun sôi 
(bao gồm cả máy sấy giặt vận hành bằng điện và nhiệt, máy sấy tóc và thiết bị sấy khô 
tay); hệ thống vệ sinh, thiết bị vệ sinh; thiết bị làm mềm nước, thiết bị lọc nước, hệ thống 
thiết bị lọc nước; lồng ấp và chăn điện không dùng cho mục đích y tế, đệm sưởi ấm và 
tấm sưởi ấm không dùng cho mục đích y tế, cái sưởi chân dùng điện hoặc không dùng 
điện, bình chườm nước nóng; thiết bị lọc và thiết bị lọc kết hợp động cơ dùng cho hồ cá; 
hệ thống nấu nướng, sấy khô và làm mát kiểu công nghiệp; thiết bị thanh trùng và thiết bị 
khử trùng; máy sấy dùng ở hiệu giặt. 
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(210) 4-2015-22268 (220) 19.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
thương mại BĐS NEWSTARLAND  
(VN) 
Số 1 ngách 11, ngõ 105, tổ 35 phố Yên 
Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Bất động sản, dịch vụ mua bán bất động sản, dịch vụ cho thuê bất động sản, 

dịch vụ định giá bất động sản, dịch vụ quản lý bất động sản, dịch vụ môi giới mua bán bất 
động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn đầu tư. 

 

 
(210) 4-2015-22304 (220) 19.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.5; 1.7.6; A5.3.13; A5.11.11 
(591) Xanh lá cây, da cam, trắng, xanh da trời, 

vàng 
(731) Công ty TNHH Thương mại Sản 

xuất Hóa nông An Giang   (VN)
ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ 
Mới, tỉnh An Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc bảo vệ thực vật; mua bán phân bón, hóa chất cải tạo đất, chất 

kích thích tăng trưởng cây trồng.  
 

 
(210) 4-2015-22324 (220) 19.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 19.7.1 
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY  (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để giặt và tẩy rửa dùng trong giặt là; chế phẩm tẩy trắng dùng trong 

giặt lâ; chất tẩy dùng trong giặt là; nước xả vải (nước làm mềm và thơm vải), chất bảo 
dưỡng vải (chất làm mềm và dưỡng sợi vải); chất làm mềm vải; chế phẩm làm sạch dùng 
trong gia đình; chất làm mới vải (chất làm mềm, thơm và sáng màu vải); xà phòng.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
793 

(210) 4-2015-22386 (220) 20.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.11; A26.11.12; 1.15.5 
(591) Nâu sẫm, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Trần Thị Quỳnh  (VN) 
Số nhà 111, ngõ Linh Lang, phường Văn 
Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Mỳ ống; mỳ sợi dẹt; nước xốt thịt; mì ăn liền; bún ăn liền; phở - hủ tiếu ăn liền. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống tự phục vụ; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; căng tin; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2015-22389 (220) 20.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) WHIRLPOOL PROPERTIES, INC.  

(US) 
500 Renaissance Drive, Suite 101, St 
Joseph, Michigan 49085, USA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy dùng để chế biến hoặc pha chế thực phẩm và đồ uống trong gia đình; máy 

móc và thiết bị nấu bếp chạy bằng điện dùng để chặt, nạo, nghiền, cắt vụn, cạo, xay, ép, 
vắt, cắt, thái lát, nhào, tạo bọt, làm mềm, đánh tơi (bông), pha trộn, trộn hoặc bóc vỏ thực 
phẩm, bao gồm máy dùng trong nhà bếp chạy điện; máy đánh tơi (bông) thực phẩm; máy 
trộn thức ăn; máy xay thực phẩm; máy pha sinh tố; máy ép trái cây; máy ép rau củ và quả; 
máy ly tâm; máy thái thực phẩm; máy xay thực phẩm; máy chế biến thức ăn; máy thái lát 
chạy điện; máy bóc vỏ thực phẩm chạy điện; dao điện; máy mài dao chạy điện; máy cắt 
vạn năng; máy mài vạn năng; máy làm mì sợi; máy xay cà phê; máy nghiền cà phê; máy 
xay gia vị; dụng cụ mở nắp hộp chạy điện; máy may; máy dệt; máy là; máy xén lông; 
máy hút bụi chạy điện; máy đánh bóng sàn nhà chạy điện; đĩa đánh bóng dùng kèm với 
máy đánh bóng sàn nhà chạy điện; máy lọc khí; bộ lọc dùng cho máy hút bụi; máy làm 
sạch bằng hơi nước chạy điện; động cơ bao gồm động cơ chạy điện (không dùng cho các 
phương tiện giao thông trên bộ); máy nén cho tủ lạnh và điều hòa; bơm chạy điện; máy 
ngưng tụ; máy giặt quần áo; máy rửa bát đĩa; máy ép rác bao gồm máy ép chất thải và phế 
thải thực phẩm; máy xử lý rác bao gồm máy xử lý chất thải; băng tải; máy làm sạch chạy 
điện (máy giặt/rửa bằng áp suất); máy rửa thực phẩm; máy làm mì ống (mì pasta) chạy 
điện; máy tạo váng sữa chạy điện; bộ phận và phụ tùng cho tất cả các sản phẩm nói trên 
không thuộc các nhóm khác. 

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ dùng để cân và đo; cân dùng trong nhà bếp; máy điều nhiệt 
tự động dùng trong nhà bếp; nhiệt kế dùng cho lò nướng và lò nướng dạng quay; máy vi 
tính cá nhân và máy vi tính xách tay; phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống 
được) và phần sụn (chương trình cơ sở) cho máy tính dùng để vận hành và điều khiển từ 
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xa các thiết bị gia dụng, thiết bị điện nhỏ, hệ thống chiếu sáng, hệ thống giải trí và điều 
khiển trong gia đình, hệ thống an ninh và các thiết bị liên lạc; máy quét quang học; máy 
in dùng cho máy tính; màn hình máy tính; thiết bị ngoại vi máy tính; thiết bị điều khiển tự 
động dùng trong nhà, được vận hành thông qua một thiết bị trình duyệt web cầm tay 
không dây, cụ thể là bảng điều khiển điện (dựa trên nền tảng web kỹ thuật số) dùng để 
vận hành và điều khiển các thiết bị gia dụng, thiết bị điện nhỏ, thiết bị chiếu sáng, hệ 
thống giải trí và điều khiển trong gia đình, hệ thống an ninh và các thiết bị liên lạc; phần 
cứng cổng kết nối giao tiếp các thiết bị trung tâm trong nhà để tích hợp nhiều phương tiện 
liên lạc lại thành một cổng giao tiếp duy nhất; mô-đem internet băng thông rộng; phần 
mềm hệ điều hành cho thiết bị lưu trữ dữ liệu (USB); dụng cụ bấm giờ tự động dùng cho 
các thiết bị nấu nướng; dụng cụ bấm giờ tự động dùng cho máy pha chế đồ uống; dụng cụ 
bấm giờ chạy điện; nhiệt kế dùng cho rượu; chương trình máy tính [phần mềm có thể tải 
xuống được] liên quan đến thực phẩm và nấu ăn; thiết bị lưu trữ dữ liệu cho các thông tin 
ghi sẵn liên quan đến nấu ăn, chế biến thực phẩm, xử lý thực phẩm, đồ dùng nhà bếp và 
thiết bị gia dụng; thiết bị điều khiển từ xa (điện tử); thiết bị điều khiển từ xa dùng để vận 
hành máy sưởi và điều hòa không khí; cơ cấu cho thiết bị vận hành khi bỏ xu vào; thiết bị 
báo động; pin điện (ắc quy điện); thiết bị sạc điện (nạp ắc quy); thiết bị chỉ báo nhiệt độ; 
máy biến thế (điện); thiết bị chữa cháy; máy ổn áp; máy ổn định định năng lượng; máy 
cung cấp năng lượng (bộ cấp điện); thiết bị cung cấp năng lượng không gián đoạn (bộ lưu 
điện); các bộ phận và phụ tùng cho tất cả sản phẩm trên không thuộc các nhóm khác. 

 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, nấu nướng, làm nóng, nướng, làm khô, thông gió, làm 
lạnh, cung cấp nước và thiết bị vệ sinh; máy làm lạnh rượu có thể xách theo người hoặc 
đặt ở trên quầy hàng; máy làm đá lạnh có thể xách theo người hoặc ở trên quầy hàng; máy 
làm bánh quế; bếp lò có thể xách theo người hoặc đặt tại quầy hàng; bếp xào; nồi hấp 
dùng điện; nồi hấp cách thủy được làm nóng bằng điện; chảo rán dùng điện; nồi nấu chậm 
(nồi hầm) dùng điện; thiết bị nướng có thể xách theo người hoặc đặt tại quầy hàng; vỉ 
nướng dùng điện có thể xách theo người hoặc đặt tại quầy hàng; bếp hầm nóng có thể 
xách theo người hoặc đặt tại quầy hàng; bếp nấu có thể xách theo người hoặc đặt tại quầy 
hàng; nồi nấu ăn dùng điện có thể xách theo người hoặc đặt tại quầy hàng; tủ lạnh có thể 
xách theo người; tủ làm lạnh; máy đông lạnh có thể xách theo người; tủ đông lạnh; thiết 
bị làm mát đồ uống; máy làm đá lạnh; tủ ướp lạnh; lò nướng có thể xách theo người hoặc 
đặt tại quầy hàng; lò vi sóng; nồi nấu bằng hơi nóng dùng điện; nồi cơm điện; thiết bị làm 
ấm thực phẩm chạy điện; tủ hâm nóng thực phẩm (có khay kéo) dùng điện; thiết bị hâm 
nóng (giữ ấm) bình dùng điện; chảo rán sâu lòng chạy điện; máy sấy đĩa có thể xách theo 
người hoặc đặt tại quầy hàng; nồi áp suất chạy điện; thiết bị để nướng bánh và nướng thức 
ăn ngoài trời; lò quay thịt có thể xách theo người hoặc đặt tại quầy hàng; xiên thịt để 
nướng trong lò quay; lò nướng bánh bằng điện; lò hấp vả nướng bánh bằng điện; ấm đun 
nước (chạy điện); máy pha chế đồ uống nóng chạy điện; máy pha trà chạy điện; máy pha 
cà phê; máy pha cà phê hơi (espresso); máy pha cà phê sữa (cappuccino); thiết bị nấu mỳ 
pasta; máy làm sữa chua chạy điện; máy làm kem trái cây chạy điện; máy làm kem lạnh; 
thiết bị dùng để làm bánh kếp; máy nấu trứng; máy làm bánh xăng-uyt; máy làm bánh 
pizza; tủ làm nóng thức ăn chạy điện; thiết bị sấy tóc; thiết bị bao gồm tủ lạnh, máy đông 
lạnh, thiết bị kết hợp làm lạnh và đông lạnh, máy làm đá; bếp điện có lò nướng và mặt bếp 
để nấu, lò nướng chạy điện, và bếp có mặt bếp để nấu chạy điện; lò nướng bằng ga, bếp 
ga có lò nướng và mặt bếp để nấu, bếp ga có mặt bếp để nấu; thiết bị nướng bằng hơi 
nước, điện và ga; chụp hút khói (dùng cho nhà bếp); tủ làm mát rượu có thể điều chỉnh 
nhiệt độ; bếp có thể điều chỉnh nhiệt độ chạy điện có gắn hệ thống cách thủy; tủ và máy 
làm khô quần áo; máy kết hợp khử mùi, chống nhăn vải và làm khô đồ bằng vải; thiết bị 
dùng để làm nóng, tạo hơi nước, làm mát và thông gió; lò nung; máy sưởi; lò đốt chuyển 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
795 

đổi giữa các loại nhiên liệu; bơm nhiệt; máy điều hòa không khí; bộ điều hòa không khí; 
thiết bị làm bay hơi; cuộn dây xoắn của thiết bị làm bay hơi; máy hút ẩm; máy giữ ẩm 
không khí; máy giữ ẩm trung tâm; máy lọc không khí; thiết bị làm sạch không khí; thiết 
bị làm sạch không khí trung tâm; quạt thông gió; quạt điện có thể xách theo người; nồi 
hơi; bộ trao đổi nhiệt (không là bộ phận của máy móc); các thiết bị đun nước, thiết bị làm 
mát và thiết bị đánh giá chất lượng nước dùng cho gia đình và nhà bếp; thiết bị cung cấp 
nước lạnh và đá từ tủ lạnh; thiết bị cung cấp nước nóng, nước lạnh, nước đun sôi, nước sủi 
bọt và nước lọc; thiết bị cung cấp nước nóng; thiết bị làm nóng nước chạy điện và ga; bộ 
cấp nước; bộ lọc nước; thiết bị và máy làm sạch nước; thiết bị khử trùng nước; thiết bị lọc 
nước dùng cho tủ lạnh; bộ lọc và cung cấp nước dùng trong gia đình; thiết bị làm mềm 
nước; thiết bị điều chỉnh chất lượng nước (dùng để cải thiện vị của nước, cải thiện độ 
trong của nước); hệ thống lọc nước đặt dưới bồn rửa bát; thiết bị thẩm thấu ngược dùng để 
điều chỉnh chất lượng nước; bộ phận thẩm thấu ngược dùng để giảm độ lợ của nước; bộ 
phận thẩm thấu ngược dùng để giảm độ mặn của nước; thiết bị lọc nước đặt tại quầy hàng; 
máy lọc nước có vòi; máy làm lạnh nước; bồn rửa; bồn giặt; phụ kiện của bồn rửa; vòi 
nước của bồn rửa; cái ngăn (lọc) rác của bồn rửa; vòi phun của bồn rửa; hệ thống đèn đi ốt 
phát quang (LED) dùng để chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang 
(LED); bộ phận và phụ tùng cho tất cả các sản phẩm nói trên không thuộc nhóm khác. 

 

 
(210) 4-2015-22406 (220) 20.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.4.11; A26.4.24 
(591) Đỏ, vàng, xám, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Thông  (VN) 
Xóm Thanh Xuân, xã Thanh Sơn, huyện 
Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng; nước uống có ga; các loại đồ uống không có cồn, nước tăng 

lực (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); đồ uống hoa quả; nước ép hoa 
quả. 

 

 
(210) 4-2015-22470 (220) 20.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và sản xuất Homicook   (VN) 
Ngõ 105 phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Máy đếm tiền; máy tính xách tay. 
 

Nhóm 11: Dụng cụ nấu nướng dùng điện; ấm nấu nước dùng điện; bếp từ; nồi áp suất 
dùng điện; thiết bị lọc nước; nồi cơm điện. 

 

Nhóm 21: ấm nấu nước, nồi, chảo (tất cả không dùng điện). 
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(210) 4-2015-22472 (220) 20.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

công nghệ vật liệu EURO-
QUEEN  (VN) 
Số nhà 27 ngõ 5, xóm Cầu, thôn Khê 
Tang, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

Nhóm 06: Thanh nhôm định hình; các phụ kiện bằng kim loại bao gồm: bản lề, thanh 
chuyển động, khóa và chốt dùng cho cửa sổ, cửa đi, cửa nhựa, cửa nhôm, cửa gỗ và cửa 
kính trong xây dựng nội ngoại thất.  

 

Nhóm 19: Thanh nhựa dùng trong xây dựng; cửa, khung cửa và vách ngăn phi kim loại 
dùng trong xây dựng; kính dùng trong xây dựng; gỗ ốp tường; cầu thang gỗ. 

 

Nhóm 20: Tủ bằng gỗ; ghế bằng gỗ; giường gỗ. 
 

Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; gạo; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bột ngũ cốc, mỳ 
ăn liền; cháo ăn liền.  

 

Nhóm 32: Bia; nước giải khát không chứa cồn; nước uống đóng chai; đồ uống hoa quả 
(không có cồn); nước ép trái cây.  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu.  

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; quản lý tòa nhà (bất động sản); cho thuê căn hộ; 
đánh giá bất động sản; định giá bất động sản; môi giới bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng dân dụng; xây dựng công nghiệp; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị 
chịu áp lực công nghiệp; dịch vụ sửa chữa động cơ.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; cho thuê phòng họp; nhà nghỉ du lịch; 
cung cấp thực phẩm, đồ uống và chỗ ở tạm thời.  

 

 
(210) 4-2015-22494 (220) 20.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.15; 26.5.1; A17.2.2 
(591) Vàng, cam, xanh lá đậm, xanh lá 
(731) Hộ kinh doanh cá thể RUM.CM  

(VN) 
43/29 Phan Bội Châu, khóm 2, phường 7, 
thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 30: Mật ong; nước mật đường; nước mật cho thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-22503 (220) 20.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.3 
(591) Xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) 1. Lê Văn Lương  (VN) 
90 Tây Sơn, phường Quang Trung, thành 
phố  Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

2. Lê Công Thành  (VN) 
90 Tây Sơn, phường Quang Trung, thành 
phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

 
(511)   Nhóm 20: Bàn; ghế; giường; tủ; cánh cửa cho đồ đạc.  
 

Nhóm 35: Đại lý xuất nhập khẩu, mua bán vật liệu xây dựng, đồ gỗ.  
 

Nhóm 40: Xử lý vật liệu bao gồm: đốn gỗ và xẻ gỗ; gia công và chế biến gỗ.  
 

 
(210) 4-2015-22521 (220) 20.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.5.1; 26.1.2; A1.13.15; 3.7.3 
(591) Đen, xanh lá cây, xanh dương, đỏ, vàng, 

trắng 
(731) Xí nghiệp liên doanh VIANCO  

(VN) 
451/5 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh tráng; gia vị (dạng khô và lỏng); tương cà; dấm; mì ăn liền.  

 

 
(210) 4-2015-22605 (220) 21.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.9 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, đen 

(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Đức 
Lan  (VN) 
149 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch trong lĩnh vực quảng cáo, thương mại; 

mua bán mực in các loại.  
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(210) 4-2015-22624 (220) 21.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
vận tải Hưng Thịnh Phát  (VN) 
5/60 đường DT2, ấp 1, xã Đông Thạnh, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2015-22625 (220) 21.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
vận tải Hưng Thịnh Phát  (VN) 
5/60 đường DT2, ấp 1, xã Đông Thạnh, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường. 
 

 
(210) 4-2015-22626 (220) 21.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.11; 26.13.25 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Trần Thị Lan  (VN) 
Thôn Đông Hương, xã Đông Hưng, 
huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến bao gồm mỳ cay. 

 

 
(210) 4-2015-22629 (220) 21.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Dư Minh Đông  (VN) 
96/46 Lý Thường Kiệt, phường 7, thành 
phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; các sản phẩm sữa; bột dinh dưỡng có nguồn gốc động vật không dùng cho 

mục đích y tế. 
 

Nhóm 30: Cà phê; cà phê bột. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da mặt; chăm sóc da toàn thân; làm móng chân tay; trang 
điểm cô dâu. 
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(210) 4-2015-22644 (220) 21.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Trần Hiền Anh  (VN) 
25 ngõ 18 phố Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc dùng trong văn phòng; giường, tủ, bàn, ghế; đồ trang trí nội thất thuộc 

nhóm này. 
 

Nhóm 37: Xây dựng, cải tạo, lắp đặt, hoàn thiện công trình xây dựng; tư vấn xây dựng; 
giám sát xây dựng; thi công, lắp đặt trang thiết bị nội thất. 

 
Nhóm 42: Kiến trúc; thiết kế nội ngoại thất công trình; thiết kế kết cấu công trình dân 
dụng và công nghiệp; thiết kế kiến trúc công trình; thẩm tra thiết kế nội ngoại thất công 
trình; thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình. 

 
 

 
(210) 4-2015-22678 (220) 21.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Giải pháp Thị 

trường mới  (VN) 
P906 tầng 9, tòa nhà Hàn Việt, số 203, 
phố Minh Khai, phường Minh Khai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 
phòng Luật sư Hoàng Danh) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; dịch vụ vui chơi giải trí có ứng dụng công nghệ thông 

tin. 
 

 
(210) 4-2015-22685 (220) 21.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC.  (US) 

500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California, 91521, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; keo dán dùng cho văn phòng 

hoặc dùng cho gia đình; vật liệu dùng cho các nghệ sĩ, bút lông; máy chữ và đồ dùng văn 

phòng (không kể máy móc dùng cho mục đích này); đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy 
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(không kể máy móc dùng cho mục đích này), chữ in; bản in đúc (clisê), sổ địa chỉ; quyển 

niên giám; miếng dính dán dạng đề can; sổ ghi cuộc hẹn; các ấn phẩm nghệ thuật; bộ 

dụng cụ vẽ nghệ thuật và vẽ thủ công; vở viết; sách dành cho trẻ em; bút bi, danh thiếp có 

in hình và thông tin về cầu thủ bóng chày; bìa cặp để kẹp tài liệu (văn phòng phẩm); vật 

dùng để đỡ sách được đặt ở cuối dãy các cuốn sách và giữ cho chúng thẳng đứng (đồ dùng 

văn phòng, không phải là đồ gỗ); thẻ đánh dấu trang sách; sách; đề can đế dán lên thanh 

cản xe; lịch; cột truyện tranh trên báo; thiệp chúc mừng giáng sinh; phấn; bảng phấn; sách 

bài tập dành cho trẻ em, cái lót cốc làm từ giấy; anbom đựng tiền kim loại; sách tô màu; 

bút chì màu; cuốn truyện vui; cột truyện vui trên báo; quyển vở; đề can; đồ trang trí làm 

bằng giấy; sổ nhật ký; thước kẻ dùng để vẽ; bảng viết có thể xóa khô; phong bì thư, tẩy; 

bút dạ; tờ phiếu có tranh và chữ để học cho nhanh; thiếp tặng quà; giấy gói quà; quả địa 

cầu; thiệp chúc mừng; sổ đăng ký khách trọ trong khách sạn; cái mở thư; tạp chí; bản đồ; 

tập viết ghi nhớ; đất sét dùng để nặn; bản tin; báo; giấy ghi nhớ; vở viết; giấy vở; bức 

tranh; cờ bằng giấy; món quà nhỏ dùng trong bữa tiệc làm bằng giấy; đồ trang trí bánh 

làm bằng giấy, đồ trang trí bữa tiệc làm bằng giấy; khăn giấy; túi giấy dùng trong các bữa 

tiệc; cái chặn giấy; nơ gói quà làm từ giấy; cờ bằng giấy dùng để trang trí; miếng lót bằng 

giấy; khăn trải bàn bằng giấy; cái cắm bút hoặc bút chì; bút chì; gọt bút chì, hộp và túi 

đựng bứt và bút chì, bút; tạp chí xuất bản định kỳ; anbom ảnh; ảnh chụp; bản in khắc ảnh; 

sách ảnh; nguyên liệu chất dẻo dùng để bao gói (không bao gồm sản phẩm này trong các 

nhóm khác); ảnh chân dung, bưu thiếp; áp phích; bằng khen; giấy chứng nhận; giấy mời; 

thực đơn; sách dạy nấu ăn; con dấu cao su; túi đựng bánh xoăng-đuých bằng chất dẻo 

hoặc giấy; thẻ ghi điểm; anbom tem; văn phòng phẩm; dập ghim; giấy dính văn phòng; 

danh thiếp; thước kẻ không chia khoảng cách (đồ dùng văn phòng); giấy viết; các dụng cụ 

viết. 
 

 
(210) 4-2015-22686 (220) 21.08.2015 

  (441) 25.01.2016 

(731) DISNEY ENTERPRISES, INC.  (US) 

500 South Buena Vista Street, Burbank, 

California, 91521, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 18: Da và giả da; da động vật; da sống chưa thuộc; rương (hòm, va li) và túi du 

lịch; lọng và gậy chống; roi và yên cương; túi xách dùng cho mục đích thể thao, túi xách 

dành cho vận động viên; ba lô đeo sau lưng trẻ em; ba lô đeo sau lưng; túi đựng đồ đi 

biển; cặp sách; hộp đựng thẻ điện thoại bằng da và giả da; ví đựng tiền lẻ; ví đựng tiền xu, 

túi đựng tã làm bằng da và giả da; túi vải buộc dây để mang đồ trang bị cắm trại; túi đựng 

đồ vệ sinh phụ nữ làm bằng da và giả da; túi đựng đồ tập thể dục; túi xách tay, ba lô; bao 

để móc chìa khoá bằng da và giả da; dây đeo chìa khoá bằng da; túi đựng son bằng da 

hoặc giả da; túi đựng hành lý; thẻ gắn theo hành lý làm bằng da và giả da; túi dùng cho 

các cuộc đi chơi ngắn bằng da và giả da; ví đựng tiền; túi đeo vai học sinh; túi đựng đồ đi 

mua sắm; túi xách đi chợ; ô; túi đeo ở eo; ví. 
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(210) 4-2015-22703 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.1; A26.11.8; 26.3.10 
(591) Xanh lá cây, ghi, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
đầu tư xây dựng á Đông  (VN) 
Km7 đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, 
thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; phụ kiện bằng kim loại cho xây dựng; các 

công trình xây dựng bằng kim loại; các công trình xây dựng bằng kim loại có thể chuyên 
chở được.  

 
Nhóm 29: Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thịt, cá...cụ thể: thịt; chiết xuất từ thịt; 
thịt đã được bảo quản; thịt đóng hộp; rau đã được bảo quản; rau đóng hộp. 

 
Nhóm 31: Thức ăn từ các sản phẩm từ nông-lâm-ngư nghiệp cụ thể: thức ăn cho động vật; 
thức ăn cho chim; thức ăn nhai cho động vật; rau tươi; quả tươi; rau cỏ tươi, thảo mộc 
tươi. 

 
Nhóm 35: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh. 

 
Nhóm 36: Mua, bán, cho thuê, đầu tư, cấp vốn và đánh giá bất động sản; hoạt động cấp 
tín dụng khác (cầm đồ).  

 
Nhóm 37: Sửa chữa các công trình giao thông, đường xá, cầu cống, nhà ở các loại; xây 
dựng công trình công ích; chi tiết xây dựng các công trình thủy lợi và các công trình thủy 
điện đến 35KV; các dịch vụ có liên quan đến việc xây dựng nhà cửa, nhà máy, xí nghiệp, 
đường xá, cầu cống, bến cảng, bến tàu, nạo vét kênh, rạch, sông ngòi, hoàn thiện công 
trình xây dựng và các hoạt động xây dựng chuyên dụng khác cụ thể: xây dựng nhà máy, 
xí nghiệp; xây dựng bến cảng, bến tàu; xây dựng đê chắn sóng; xây dựng dưới nước. 

 

 
(210) 4-2015-22720 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 26.3.23; 26.1.10 
(591) Đen, ghi 
(731) CATHAY PACIFIC AIRWAYS 

LIMITED   (HK) 
8/F, North Tower, Cathay Pacific City, 8 
Scenic Road, Hong Kong International 
Airport, Lantau, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ khuếch trương dưới dạng tổ chức, hoạt động, quản lý và giám sát 

chương trình tiền thưởng và chương trình ưu đãi và chương trình lòng trung thành cho 
khách hàng; dịch vụ khuếch trương vận tải, du lịch và hàng không; dịch vụ tư vấn và cung 
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cấp thông tin khuếch trương cho các thành viên và người đăng ký của chương trình phần 
thưởng du lịch và chương trình ưu đãi lòng trung thành; dịch vụ khuếch trương được cung 
cấp bởi hãng hàng không dưới dạng chương trình tiền thưởng và chuyến bay thường 
xuyên cho lữ khách bay thường xuyên, bao gồm cả quyền hội viên, chương trình công 
nhận khách hàng trung thành, thành viên câu lạc bộ và cung cấp quyền và lợi ích có liên 
quan đến vận tải và du lịch; dịch vụ chương trình ưu đãi cho người sử dụng thường xuyên 
và chương trình khuyến mại cho khách hàng trung thành; quản lý, tổ chức, hoạt động và 
giám sát chương trình khuyến mại hoặc chương trình ưu đãi hoặc chương trình lòng trung 
thành cho khách hàng.    

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; sắp xếp các chuyến đi; dịch vụ vận tải bằng đường không; dịch 
vụ văn phòng du lịch và đại lý du lịch để sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ gói kỳ nghỉ; 
cung cấp thông tin du lịch; dịch vụ vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng đường 
không; vận chuyển và phân phát hàng hóa; dịch vụ cho thuê xe cộ và thuê tàu; cung cấp 
các chuyến du lịch miễn phí và giảm giá; dịch vụ cung cấp thông tin về các chuyến đi; 
dịch vụ cung cấp thông tin về chuyến bay liên quan tới đi lại và vận tải; sắp xếp các 
chuyến du lịch; dịch vụ đặt chỗ đi du lịch bằng đường không, đường sắt, đường biển, và 
cho thuê xe ô tô; dịch vụ xếp hàng vào kho; vận chuyển hành lý, hàng hóa và hành khách 
đến và đi từ sân bay; dịch vụ du lịch và dịch vụ vận tải được cung cấp bởi các hãng hàng 
không dưới dạng chương trình tiền thưởng và chuyến bay thường xuyên cho lữ khách bay 
thường xuyên, bao gồm cả ưu tiên lên máy bay, ưu tiên đăng ký đi máy bay (check-in), 
dịch vụ đặt chỗ và giữ chỗ; dịch vụ lập kế hoạch, đặt chỗ, đặt vé và cung cấp thông tin 
liên quan đến vận tải và du lịch được cung cấp bằng các phương tiện thông tin liên lạc và 
điện tử tới khách hàng; dịch vụ câu lạc bộ du lịch và nâng cấp du lịch.    

 
Nhóm 43: Cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; quầy bán rượu; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; phòng chờ (ở khách sạn); dịch vụ 
nhà hàng ăn uống tự chọn và tự phục vụ; dịch vụ cung cấp dồ ăn uống; dịch vụ chỗ ở tạm 
thời; dịch vụ đặt phòng khách sạn và nơi ăn chốn ở trong kỳ nghỉ; sắp xếp nơi ăn chốn ở 
trong kỳ nghỉ; cung cấp thông tin liên quan đến khách sạn.  

 

 
(210) 4-2015-22721 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.23; 26.1.2; 26.1.10 
(591) Đen, ghi 
(731) CATHAY PACIFIC AIRWAYS 

LIMITED    (HK) 
8/F, North Tower, Cathay Pacific City, 8 
Scenic Road, Hong Kong International 
Airport, Lantau, Hong Kong   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ khuếch trương dưới dạng tổ chức, hoạt động, quản lý và giám sát 

chương trình tiền thưởng và chương trình ưu đãi và chương trình lòng trung thành cho 
khách hàng; dịch vụ khuếch trương vận tải, du lịch và hàng không; dịch vụ tư vấn và cung 
cấp thông tin khuếch trương cho các thành viên và người đăng ký của chương trình phần 
thưởng du lịch và chương trình ưu đãi lòng trung thành; dịch vụ khuếch trương được cung 
cấp bởi hãng hàng không dưới dạng chương trình tiền thưởng và chuyến bay thường 
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xuyên cho lữ khách bay thường xuyên, bao gồm cả quyền hội viên, chương trình công 
nhận khách hàng trung thành, thành viên câu lạc bộ và cung cấp quyền và lợi ích có liên 
quan đến vận tải và du lịch; dịch vụ chương trình ưu đãi cho người sử dụng thường xuyên 
và chương trình khuyến mại cho khách hàng trung thành; quản lý, tổ chức, hoạt động và 
giám sát chương trình khuyến mại hoặc chương trình ưu đãi hoặc chương trình lòng trung 
thành cho khách hàng.    

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; sắp xếp các chuyến đi; dịch vụ vận tải bằng đường không; dịch 
vụ văn phòng du lịch và đại lý du lịch để sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ gói kỳ nghỉ; 
cung cấp thông tin du lịch; dịch vụ vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng đường 
không; vận chuyển và phân phát hàng hóa; dịch vụ cho thuê xe cộ và thuê tàu; cung cấp 
các chuyến du lịch miễn phí và giảm giá; dịch vụ cung cấp thông tin về các chuyến đi; 
dịch vụ cung cấp thông tin về chuyến bay liên quan tới đi lại và vận tải; sắp xếp các 
chuyến du lịch; dịch vụ đặt chỗ đi du lịch bằng đường không, đường sắt, đường biển, và 
cho thuê xe ô tô; dịch vụ xếp hàng vào kho; vận chuyển hành lý, hàng hóa và hành khách 
đến và đi từ sân bay; dịch vụ du lịch và dịch vụ vận tải được cung cấp bởi các hãng hàng 
không dưới dạng chương trình tiền thưởng và chuyến bay thường xuyên cho lữ khách bay 
thường xuyên, bao gồm cả ưu tiên lên máy bay, ưu tiên đăng ký đi máy bay (check-in), 
dịch vụ đặt chỗ và giữ chỗ; dịch vụ lập kế hoạch, đặt chỗ, đặt vé và cung cấp thông tin 
liên quan đến vận tải và du lịch được cung cấp bằng các phương tiện thông tin liên lạc và 
điện tử tới khách hàng; dịch vụ câu lạc bộ du lịch và nâng cấp du lịch.    

 

Nhóm 43: Cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; quầy bán rượu; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; phòng chờ (ở khách sạn); dịch vụ 
nhà hàng ăn uống tự chọn và tự phục vụ; dịch vụ cung cấp dồ ăn uống; dịch vụ chỗ ở tạm 
thời; dịch vụ đặt phòng khách sạn và nơi ăn chốn ở trong kỳ nghỉ; sắp xếp nơi ăn chốn ở 
trong kỳ nghỉ; cung cấp thông tin liên quan đến khách sạn.  

 

 
(210) 4-2015-22725 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và sản xuất Quân Anh  (VN) 
Số 611 đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 30: Mỳ gạo, bánh đa nem, miến dong. 

 

 
(210) 4-2015-22813 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(300) 066637 24.02.2015 JM 

(731) APPLE INC.   (US) 
1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 
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(511)   Nhóm 14: Dụng cụ đo thời gian và dụng cụ bấm giờ; đồng hồ đeo tay; đồng hồ treo tường 
hoặc để bàn; đồng hồ; máy ghi thời gian được sử dụng như đồng hồ; đồng hồ bấm giây; 
dây đeo đồng hồ; dây đồng hồ; hộp dùng cho đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường hoặc 
để bàn, dụng cụ đo thời gian và dụng cụ bấm giờ; các bộ phận của đồng hồ đeo tay, đồng 
hồ treo tường hoặc để bàn, dụng cụ đo thời gian và dụng cụ bấm giờ; đồ trang sức.  

 

 
(210) 4-2015-22814 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(300) 066638 24.02.2015 JM 

  
(731) BEATS ELECTRONICS, LLC   (US) 

8600 Hayden Place Culver City, 
California 90232, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ thông tin liên lạc và viễn thông; cung cấp các bảng 

tin điện tử trực tuyến để truyền các tin nhắn giữa những người sử dụng máy tính quan tâm 
đến truyền thông, âm nhạc, viđêô, phim, sách và truyền hình; phát âm thanh và phát âm 
thanh hình ảnh, truyền dữ liệu và thông tin qua mạng thông tin liên lạc điện tử, mạng máy 
tính cục bộ và mạng máy tính toàn cầu, và mạng thông tin liên lạc không dây; dịch vụ 
truyền theo dòng (có thể giải nén và hiển thị ngay lập tức khi tới người dùng- streaming) 
nội dung âm thanh và nội dung âm thanh-hình ảnh qua mạng thông tin liên lạc điện tử, 
mạng máy tính cục bộ và toàn cầu và mạng thông tin liên lạc không đây; dịch vụ truyền 
phát qua web (webcasting), cung cấp các phòng trò chuyện ảo (chat room) trực tuyến để 
nối mạng xã hội; dịch vụ truy cập viễn thông, cung cấp truy cập viễn thông tới các trang 
web; cung cấp truy cập và đường dẫn viễn thông tới cơ sở dữ liệu máy tính và thư mục 
qua Internet và các mạng thông tin liên lạc điện tử khác, cung cấp truy cập tới cơ sở dữ 
liệu có thể tìm kiếm trực tuyến về văn bản, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, viđêô và nội dung 
đa phương tiện; dịch vụ thông tin liên lạc, cụ thể là so khớp người dùng để truyền các bản 
ghi âm nhạc, viđêô và âm thanh qua mạng thông tin liên lạc; cung cấp truy cập viễn thông 
tới các mạng thông tin liên lạc điện tử, để truyền hoặc nhận âm thanh viđêô hoặc nội dung 
đa phương tiện; truyền âm thanh, viđêô và nội dung đa phương tiện số hóa qua đường viễn 
thông; truyền điện tử các tập tin (file) âm thanh và viđêô qua mạng máy tính và các mạng 
thông tin liên lạc điện tử khác; phát nội dung âm thanh (qua mạng thông tin liên lạc); phát 
nội dung viđêô (qua mạng thông tin liên lạc); phát hoặc truyền các chương trình rađiô và 
truyền hình; phát hoặc truyền nội dung viđêô qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ truyền 
theo dòng (có thể giải nén và hiển thị ngay lập tức khi tới người dùng- streaming) nội 
dung viđêô qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ truyền theo dòng (có thể giải nén và 
hiển thị ngay lập tức khi tới người dùng- streaming) nội dung âm thanh qua mạng máy 
tính toàn cầu; dịch vụ phát âm thanh và hình ảnh qua internet; dịch vụ phát thanh qua 
internet, dịch vụ phát thanh; dịch vụ rađiô qua internet, cụ thể là truyền sản phẩm âm 
thanh qua internet.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí và giáo dục; phân phối chương trình âm thanh, chương trình 
viđêô, phim điện ảnh, và chương trình truyền hình; dịch vụ giáo dục, giảng dạy và đào tạo 
thông qua phương tiện là máy tính; cung cấp âm thanh, viđêô và nội dung đa phương tiện 
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đã được ghi sẵn qua mạng có dây và không dây; cung cấp âm thanh, viđêô và nội dung đa 
phương tiện đã được ghi sẵn theo tùy thích của người tiêu dùng qua mạng internet và các 
mạng điện tử và thông tin liên lạc khác; dịch vụ giải trí và giáo dục cụ thể là: cung cấp 
một trang web và cơ sở dữ liệu có nội dung các ấn phẩm điện tử, nội dung âm thanh, nội 
dung viđêô, phần mềm máy tính, trò chơi máy tính, và các nội dung đa phương tiện khác 
có liên quan đến giải trí và có tính giáo dục; cung cấp thông tin giáo dục và giải trí; tổ 
chức và tiến hành các buổi trình diễn trực tiếp, các sự kiện thể thao, và các sự kiện văn 
hóa; tổ chức và tiến hành các triển lãm, cuộc trưng bày, buổi giới thiệu cho công chúng 
xem, hội thảo, buổi thuyết trình, hội nghị chuyên đề, đào tạo, và hội nghị trong lĩnh vục 
giáo dục và giải trí; dịch vụ đặt vé và đặt chỗ cho các sự kiện giải trí, thể thao và văn hóa; 
cung cấp thông tin, lời khuyên, tin tức, đánh giá, và bình luận trong lĩnh vực là các sự kiện 
giải trí, thể thao và văn hóa, dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp nền tảng âm nhạc và dịch 
vụ âm nhạc trực tuyến gồm: dịch vụ truyền theo dòng (có thể giải nén và hiển thị ngay lập 
tức khi tới người dùng - streaming), đăng ký thuê bao và tải xuống âm nhạc trực tuyến; 
cung cấp các chương trình giải trí trực tiếp hoặc được ghi lại, cụ thể là các chương trình 
biểu diễn âm nhạc trực tiếp do các nhóm nhạc và người chỉnh nhạc (DJ) thực hiện; cung 
cấp chương trình giải trí âm nhạc có bản chất là các chương trình biểu diễn âm thanh và 
hình ảnh trực tiếp do các nhóm nhạc và người chỉnh nhạc (DJ) thực hiện; dịch vụ giải trí, 
cụ thể là cung cấp các chương trình truyền hình và phát thanh trực tuyến có nội dung âm 
nhạc, chương trình giải trí và các tin tức cập nhật; dịch vụ giải trí đa phương tiện có bản 
chất là các dịch vụ ghi âm, sản xuất và sau sản xuất trong lĩnh vực âm nhạc, viđêô và 
phim ảnh; dịch vụ sản xuất âm nhạc, dịch vụ sản xuất viđêô âm nhạc; dịch vụ sản xuất 
viđêô, dịch vụ giải trí, cụ thể là tạo ra một cộng đồng trực tuyến cho người dùng đăng ký 
để tham gia thảo luận, thu thập ý kiến phản hồi từ những người cùng tham gia cộng đồng 
này, tạo thành các cộng đồng ảo, và tham gia vào các dịch vụ mạng xã hội trong lĩnh vực 
âm nhạc, giải trí và thể thao, dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp các chương trình có nội 
dung bình luận và âm nhạc được truyền qua internet.  

 

 
(210) 4-2015-22821 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH Sản xuất Xuất 

nhập khẩu Hoá chất Việt Nam  
(VN) 
Lô G1, Khu Công Nghiệp Tây Bắc Ga, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 

(511)   Nhóm 29: Rau quả được bảo quản.  
 

Nhóm 31: Rau và quả tươi; cây và hoa tự nhiên; hạt giống.  
 

Nhóm 35: Thương mại điện tử: mua bán trực tuyến lương thực, thực phẩm, đồ gia dụng 
(như vải vóc, quần áo, mỹ phẩm, dụng cụ nấu ăn, thiết bị y tế gia đình), hàng điện tử tiêu 
dùng (như điện thoại, máy vi tính, máy truyền hình, máy lạnh, máy ảnh, lò nướng, máy 
giặt, tủ lạnh), hàng trang trí nội thất (như ghế ngồi, bàn, giường, tủ sách, đồng hồ treo 
tường); bán buôn bán lẻ đồ gia dụng (như vải vóc, quần áo, mỹ phẩm, dụng cụ nấu ăn, 
thiết bị y tế gia đình) và thực phẩm.  
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(210) 4-2015-22824 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Xanh coban, trắng, vàng đồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Hoàng Dương   (VN) 
Số nhà 32 C1 tập thể viện 19-8, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ vệ sinh công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-22888 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 1.15.15 
(591) Xanh nước biển, trắng, cam, xanh dương, 

xanh lá cây 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Enterbuy Việt 
Nam  (VN) 
Số 114, đường Khuất Duy Tiến, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước. 
 

Nhóm 11: Máy lọc nước, màng lọc, lõi lọc dùng cho hệ thống lọc nước. 
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị lọc nước, màng lọc, lõi lọc than hoạt tính dùng cho hệ thống 
lọc, máy bơm nước. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ thi công nội thất; sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị lọc nước; lắp đặt hệ 
thống điện; lắp đặt hệ thống cấp thoát nước. 

 

 
(210) 4-2015-22889 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A24.15.11; A1.1.2; A1.1.12; 1.1.14; 

24.15.21 
(591) Xanh lá cây, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Ngôi Sao Xanh  (VN) 
Tập thể công ty Bắc Hà, xã Vân Nội, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Lê & Liên danh 
(LE AND ASSOCIATES LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 29: Các sản phẩm chế biến từ thịt gia súc; gia cầm, không còn sống (gà, vịt); thủy 
hải sản, không còn sống (cá, tôm, mực); trứng; kem; sữa chua; bơ; đậu phụ, rau củ quả. 

 
Nhóm 31: Gia cầm còn sống (gà, vịt); thủy hải sản còn sống (cá, tôm, mực).  

 
Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản, 
kem, sữa, sữa chua, bơ, rau củ quả.  

 

 
(210) 4-2015-22907 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.21 
(591) Vàng, xanh lá 

(540) 

 

(731) Tổng công ty thương mại Sài 
Gòn - TNHH Một Thành Viên  
(VN) 
275B Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ngành hàng tổng hợp, công nghệ phẩm, nông sản, thực phẩm cụ thể 

là; bán lẻ lương thực, thực phẩm, thuốc lá, thuốc lào, đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn 
ghế, đồ nội thất, đèn và bộ đèn điện, phân bón, lông vũ, hoá chất, thức ăn gia súc, vàng, 
bạc, đá quí, giầy, dép, mũ, dệt may, da, rượu, bán buôn đồ uống. 

 

 
(210) 4-2015-22927 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.11.13; A26.11.12 
(591) Xanh lá, xanh rêu, trắng 
(731) Công ty TNHH mây tre xuất 

khẩu Ngọc Động Hà Nam  (VN) 
Cụm tiểu thủ công nghiệp Ngọc Động, 
xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, tỉnh 
Hà Nam 

(540) 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 19: Tre ép công nghiệp như: ván sàn tre; tấm lót đường; cốp-pha tre. 
 

Nhóm 20: Đồ nội thất bằng tre: bàn, ghế, giường, tủ, kệ, giá; đồ nội thất bằng mây: bàn, 
ghế, giường, tủ, kệ, giá; rổ bằng mây; rổ bằng tre; rá bằng mây; rá bằng tre. 

 
Nhóm 21: Đồ gia dụng bằng tre: đũa, tăm; thớt gia dụng dùng trong nhà bếp. 

 
Nhóm 35: Mua bán: các sản phẩm từ mây, tre đan: rổ, giá, làn, giỏ, lẵng hoa, bình hoa. 
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(210) 4-2015-22962 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 2.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại H-CARE Việt Nam  
(VN) 
No 12-LK12-28, phường La Khê, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh, quần lót vệ sinh, miếng lót của quần lót (vệ sinh), tã lót cho trẻ 
em.  

 

 
(210) 4-2015-22965 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn Spanyc  
(VN) 
Km 5, quốc lộ 5, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn chống thấm, sơn trang trí, sơn co dãn, sơn chịu hóa chất, sơn chống bụi, 
sơn chống rỉ mau khô, sơn chống nứt, chất kết dính dùng cho sơn mầu.  

 

 
(210) 4-2015-22976 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(300) 86561402 11.03.2015 US 

(731) LUCASFILM LTD. LLC   (US) 
One Letterman Drive, Bldg. B, San 
Francisco, California 94129, United 
States of America 

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 16: Giấy và đồ dùng làm bằng giấy, các tông và đồ dùng làm bằng các tông; ấn 
phẩm; xuất bản phẩm dạng in; sách, túi giấy dùng trong các bữa tiệc; ảnh chụp dạng in; 
ảnh chân dung dạng in; bức tranh; văn phòng phẩm; túi giấy dùng để đi mua sắm; đồ 
dùng trong trường học và văn phòng (văn phòng phẩm). 

 

 
(210) 4-2015-22980 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(300) 86/561,415 11.03.2015 US 

(731) LUCASFILM LTD. LLC   (US) 
One Letterman Drive, Bldg. B, San 
Francisco, California 94129, United 
States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 24: Vải; vải dệt; khăn trải giường bằng vải lanh; khăn trải bàn bằng vải lanh, khăn 
tắm bằng vải lanh; khăn dùng cho mục đích gia đình bằng vải lanh; đồ bằng vải không 
bao gồm trong các nhóm khác bao gồm khăn dùng khi tắm biển, khăn dùng cho nhà bếp, 
rèm cửa, cờ bằng vải; khăn phủ bàn nhựa. 

 

 
(210) 4-2015-22981 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(300) 86/561,417 11.03.2015 US 

  
(731) LUCASFILM LTD. LLC   (US) 

One Letterman Drive, Bldg. B, San 
Francisco, California 94129, United 
States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2015-22983 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(300) 86/561,431 11.03.2015 US 

  
(731) LUCASFILM LTD. LLC   (US) 

One Letterman Drive, Bldg. B, San 
Francisco, California 94129, United 
States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước hoa quả; xirô để làm đồ uống.  

 

 
(210) 4-2015-22986 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh lá, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị gia 
dụng Phương Gia   (VN) 
78 Cao Thắng, phường 4, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 09: Hộp cầu dao điện; công tắc điện; cầu dao điện; phích cắm; ổ cắm; bộ ngắt 

mạch điện; vỏ bọc ổ cắm điện; chấn lưu đèn; đi ốt phát quang (led). 
 

Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; bóng đèn điện; đèn điện; đèn chiếu 
sáng; quạt điện. 
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(210) 4-2015-22995 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.17; 3.1.1; 3.1.16; 6.1.2; A26.4.24; 

A26.11.7 
(591) Đỏ, đen, vàng đồng, vàng 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 21: Vật liệu dùng làm bàn chải; bàn chải; đồ lau dọn, cụ thể là vải để lau chùi, vải 

để lau sàn, dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay; lược và bọt biển; thủy tinh thô và hoặc 
bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng); đồ thủy tinh thuộc nhóm này, cụ thể là ly 
(cốc), đồ pha lê (đồ chứa đựng bằng thuỷ tinh); dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình 
hoặc bếp nóc (không làm từ kim loại quý); đồ sành và đồ sứ thuộc nhóm này, cụ thể là cái 
ly(cốc), ca, ấm trà, bình; sợi thép rối. 

 

 
 4-2015-22998 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.17; 3.1.1; 3.1.16; 6.1.2; A26.4.24; 

A26.11.8 
(591) Đỏ, đen, vàng đồng, vàng 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, sôcôla, ca cao, bánh quy, ngũ cốc cụ thể là chế phẩm ngũ cốc, thực 

phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, kẹo, bánh mứt kẹo, đồ gia vị, bánh ngọt, xốt, bột mì và 
chế phẩm từ ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2015-23000 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.1.1; 3.1.16; 3.7.17; A26.4.24; 

A26.11.8; 6.1.2 
(591) Đỏ, đen, vàng đồng, vàng 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu, thuốc lá, xì gà, bật lửa (dùng cho người hút thuốc), diêm, dụng 
cụ cho người hút thuốc, gạt tàn (không làm bằng kim loại). 

 

 
 4-2015-23005 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.1.1; 3.1.16; 3.7.17; A26.4.24; A5.3.13; 

5.3.16 
(591) Đen, vàng đồng 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 14: Dụng cụ đo thời gian, sản phẩm được bọc bằng kim loại quý, cụ thể là kẹp cài 
caravát, ghim cài, trâm cài đầu (đồ trang sức), sản phẩm làm từ kim loại quý, cụ thể là kẹp 
cài caravát, ghim cài, trâm cài đầu (đồ trang sức), đồng hồ, đồ trang sức, kim loại quý và 
hợp kim của chúng, đá quý. 

 

 
(210) 4-2015-23006 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.1.1; 3.1.16; 3.7.17; A26.4.24; A5.3.13; 

5.3.16 
(591) Đen, vàng đồng 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
(511)   Nhóm 16: Vật liệu dùng cho các nghệ sĩ, chất dính dùng cho văn phòng hoặc dùng cho 

gia đình, vật liệu để đóng sách, bìa cứng, sản phẩm làm bằng bìa cứng, cụ thể là hộp bằng 
bìa cứng, đồ dùng hướng dẫn (trừ thiết bị hướng dẫn), đồ dùng văn phòng, bút lông để vẽ, 
giấy, khăn tay bỏ túi bằng giấy, khăn giấy, ảnh chụp, vật liệu bằng chất dẻo để bao gói, ần 
phẩm, chữ in, bản in đúc, văn phòng phẩm, đồ dùng giảng dạy, máy chữ.  

 

 
(210) 4-2015-23020 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.1.1; A1.5.3; A25.7.22 
(591) Xanh lam, xanh lam đậm, trắng, ghi 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 21: Vật liệu dùng làm bàn chải, bàn chải, đồ lau dọn, lược và bọt biển, thủy tinh 
thô và hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng), đồ thủy tinh thuộc nhóm 
này, cụ thể là ly (cốc), đồ pha lê (đồ chứa đựng bằng thủy tinh), dụng cụ và đồ chứa dùng 
cho gia đình hoặc bếp nóc (không làm từ kim loại quý), đồ sành và đồ sứ thuộc nhóm này, 
cụ thể là ly (cốc), ca, ấm trà, bình, sợi thép rối.  

 

 
(210) 4-2015-23021 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.1.1; A1.5.3; A25.7.22 
(591) Xanh lam, xanh lam đậm, trắng, ghi 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 24: Khăn trải giường, khăn trải bàn, vải, hàng dệt thuộc nhóm này, cụ thể là chăn, 
khăn làm bằng vải, khăn tay bỏ túi bằng vải, khăn trải bàn bằng vải dệt.  

 

 
(210) 4-2015-23022 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.1.1; 3.1.16; A25.7.22 
(591) Xanh lam, xanh lam đậm, trắng, ghi 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

 
210) 4-2015-23023 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.1.1; A1.5.3; A25.7.22 
(591) Xanh lam, xanh lam đậm, trắng, ghi 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, sôcôla, ca cao, bánh quy, ngũ cốc, kẹo, bánh mút kẹo, đồ gia vị, 
bánh ngọt, xốt, bột mì và chế phẩm từ ngũ cốc.  
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(210) 4-2015-23024 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.1.1; 3.1.16; A25.7.22 
(591) Xanh lam, xanh lam đậm, trắng, ghi 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga, bia, đồ uống hoa quả, nước ép trái cây, nước khoáng, đồ 

uống không chứa cồn, chế phẩm để làm đồ uống, xi rô.  
 

 
(210) 4-2015-23025 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.1.1; A1.5.3; A25.7.22 
(591) Xanh lam, xanh lam đậm, trắng, ghi 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY  (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu, thuốc lá, xì gà, bật lửa, diêm, dụng cụ cho người hút thuốc, gạt 

tàn (không làm bằng kim loại). 
 

 
(210) 4-2015-23026 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.1.1; A1.5.3; A25.7.22 
(591) Xanh lam, xanh lam đậm, trắng, ghi 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY  (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, dịch vụ quán ăn tự phục vụ, dịch vụ căng tin, dịch vụ nhà 

hàng ăn uống, quán rượu nhỏ, dịch vụ quầy rượu, dịch vụ khách sạn, khách sạn cạnh 
đường cho khách có ô tô. 
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(210) 4-2015-23029 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 3.1.1; A3.1.22 
(591) Đen, ghi, trắng 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY  (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 14: Dụng cụ đo thời gian, sản phẩm được bọc bằng kim loại quý, cụ thể là kẹp cài 
caravat, ghim cài, trâm cài đầu, sản phẩm làm từ kim loại quý, cụ thể là kẹp cài caravat, 
ghim cài, trâm cài đầu, đồng hồ, đồ trang sức, kim loại quý và hợp kim của chúng, đá 
quý. 

 

 
(210) 4-2015-23041 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.13.1; 25.5.25 
(591) Xanh tím than, xanh lá cây, trắng, vàng 
(731) EASY BIO, INC.  (KR) 

3rd Floor, Union Center B/D 310, 
Gangnam-daero, Gangnam-gu, Seoul, 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động vật; dịch vụ tư vấn 
về lĩnh vực nông nghiệp; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến việc trồng trọt; dịch vụ 
nông nghiệp; dịch vụ trồng trọt; dịch vụ chăn nuôi động vật; dịch vụ gây giống động vật; 
dịch vụ chăn nuôi gia súc; dịch vụ gây giống gia súc; trợ giúp về thú y; dịch vụ kiểm tra 
gen di truyền của động vật dùng cho mục đích y tế và thú y. 

 

 
(210) 4-2015-23042 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) EASY BIO, INC.  (KR) 

3rd Floor, Union Center B/D 310, 
Gangnam-daero, Gangnam-gu, Seoul, 
Korea 

(540) 
 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động vật; dịch vụ tư vấn 

về lĩnh vực nông nghiệp; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến việc trồng trọt; dịch vụ 
nông nghiệp; dịch vụ trồng trọt; dịch vụ chăn nuôi động vật; dịch vụ gây giống động vật; 
dịch vụ chăn nuôi gia súc; dịch vụ gây giống gia súc; trợ giúp về thú y; dịch vụ kiểm tra 
gen di truyền của động vật dùng cho mục đích y tế và thú y. 
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(210) 4-2015-23043 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.1; 26.13.1 
(591) Vàng, xanh lá cây, ghi 
(731) PATHWWAY INTERMEDIATES 

INTERNATIONAL INC.  (KR) 

222, Gunsu 1-gil, Jiksan-eup, Cheonan-

si, Seobuk-gu, Chungcheongnam-do, 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động vật; dịch vụ tư vấn 

về lĩnh vực nông nghiệp; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến việc trồng trọt; dịch vụ 
nông nghiệp; dịch vụ trồng trọt; dịch vụ chăn nuôi động vật; dịch vụ gây giống động vật; 
dịch vụ chăn nuôi gia súc; dịch vụ gây giống gia súc; trợ giúp về thú y; dịch vụ kiểm tra 
gen di truyền của động vật dùng cho mục đích y tế và thú y. 

 

 
210) 4-2015-23044 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) PATHWWAY INTERMEDIATES 

INTERNATIONAL INC.  (KR) 

222, Gunsu 1-gil, Jiksan-eup, Cheonan-

si, Seobuk-gu, Chungcheongnam-do, 
Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động vật; dịch vụ tư vấn 

về lĩnh vực nông nghiệp; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến việc trồng trọt; dịch vụ 
nông nghiệp; dịch vụ trồng trọt; dịch vụ chăn nuôi động vật; dịch vụ gây giống động vật; 
dịch vụ chăn nuôi gia súc; dịch vụ gây giống gia súc; trợ giúp về thú y; dịch vụ kiểm tra 
gen di truyền của động vật dùng cho mục đích y tế và thú y. 

 

 
(210) 4-2015-23045 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH ILIGHT  (VN) 

623/4P Cách Mạng Tháng Tám, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Bộ điều khiển và tiết giảm điện năng dùng cho đèn chiếu sáng công cộng; bộ 

điều khiển gắn tại tủ điện chiếu sáng; bộ điều khiển dùng cho đèn chiếu sáng công cộng 
để tiết kiệm điện. 
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(210) 4-2015-23046 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH ILIGHT  (VN) 

623/4P Cách Mạng Tháng Tám, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ điều khiển và tiết giảm điện năng cho đèn chiếu sáng công cộng; bộ điều 

khiển gắn tại tủ điện chiếu sáng; bộ điều khiển dùng cho đèn chiếu sáng công cộng để tiết 
kiệm điện. 

 

 
(210) 4-2015-23047 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần nông dược 

AGRIKING  (VN) 
Số 3 đường số 5, khu dân cư Conic, xã 
Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: thuốc 
bảo vệ thực vật. 

 

 
(210) 4-2015-23058 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.3.2; 25.5.3; 26.7.25 
(591) Xanh nước biển, vàng 
(731) ZIMMITE TAIWAN LTD.   (TW) 

5f.-4, no.77, sec. 1, xintal 5th rd., xizhi 

dist., new taipei clty 221, taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất phụ gia hoá học cho chất diệt nấm; chất phụ gia hoá học dùng cho dầu; 

chế phẩm để tiết kiệm than; hoá chất công nghiệp; tác nhân phân tán dầu; chế phẩm hoá 
học để chống nấm mindiu (nấm mốc) chế phẩm hoá học phòng ngừa nấm mindiu (nấm 
mốc, nấm mốc sương). 
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10) 4-2015-23060 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) AGRI HOLDINGS, INC.   (JP) 

5-4-35, Minami-Aoyama, Minato-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; cơm cuộn kiểu nhật bản (onigiri); cơm 

rang; cơm nấu chín được đông lạnh; đồ ăn đã được chế biến có thành phần chủ yếu là 
cơm; các món cơm đã được nấu sẵn; đồ ăn đã được nấu sẵn có thành phần chủ yếu là 
cơm; cơm trưa được đóng gói trong hộp bao gồm cơm, thịt, cá và rau; bánh gạo putđing; 
trà; cà phê: ca cao; gạo; bột sắn và bột cọ sagu; bột mì và đồ chế biến sẵn từ ngũ cốc; 
bánh mỳ và bánh bao; bánh ngọt; bánh kẹo; mỳ sợi; mỳ ống; đồ ăn đã được chế biến trên 
cơ sở mỳ sợi; mỳ sợi soba làm từ kiều mạch kiểu nhật bản đã được nấu chín; mỳ xào 

yakisoba kiểu nhật bản đã được nấu chín; mỳ sợi udon làm từ lúa mì kiểu nhật bản đã 

được nấu chín; bánh bao nhồi nhân; bánh bao nhồi nhân kiểu trung quốc (bánh bao 

gyoza, đã nấu chín); bánh bao nhồi nhân kiểu trung quốc (bánh bao shumai, đã nấu 
chín); bánh bao hấp nhồi thịt băm (bánh bao niku-manjuh, đã nấu chín); bánh kẹp (bánh 

xăng-đuých); món cơm cuốn sushi kiểu nhật bản; bánh kẹp hamburger; bánh kẹp xúc 
xích nóng; bánh pizza; bánh patê thịt; bánh xèo (đã nấu chín), viên bột rán trộn miếng nhỏ 
bạch tuộc (viên takoyaki); kem lạnh; gia vị. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện), dịch vụ quán cà 
phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ chuyên phục vụ thức ăn và đồ uống theo yêu cầu do nhà 
hàng thực hiện; quán rượu nhỏ; dịch vụ bán thức ăn và đồ uống mang về do nhà hàng thực 
hiện. 

 

 
210) 4-2015-23085 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.17; A17.2.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đá quý vàng 
ngọc HA V NA  (VN) 
70 Ngô Thì Nhậm, phường Ngô Thì 
Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường thô hoặc bán thành phẩm. 
 

Nhóm 07: Máy chế tác vàng bạc, chế tác đá quý, máy nổ phát điện.  
 

Nhóm 35: Buôn bán lương thực, thực phẩm; buôn bán phương tiện giao thông, máy móc, 
linh kiện, phương tiện trong lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp; buôn bán máy 
móc, linh kiện, phương tiện trong lĩnh vực công nghiệp như máy nổ, máy phát điện, máy 
cắt, máy cưa, máy tiện, máy mài; mua bán vàng bạc; mua bán đá quý; mua bán đồ thủ 
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công mỹ nghệ; mua bán kim loại, quặng kim loại; mua bán khoáng sản; môi giới tuyển 
dụng lao động.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ, mua bán bất động sản, cho thuê bất động sản, tư vấn đầu tư tài 
chính. 

 

Nhóm 37: Khai thác quặng quý hiếm (trừ các loại nhà nước cấm); khai thác khoáng sản 
(trừ các loại nhà nước cấm), xây dựng dân dụng, giao thông thủy lợi, san lấp mặt bằng hạ 
tầng cơ sở. 

 

Nhóm 39: Lữ hàng nội địa, lữ hành quốc tế và các dịch vụ phục vụ khách du lịch (đại lí 
bán vé máy bay, cho thuê xe du lịch, làm visa), vận chuyển hành khách, vận tải hàng hóa.  

 

Nhóm 40: Rèn dập, ép và cán kim loại, luyện bột kim loại, gia công cơ khí, xử lý và tráng 
phủ kim loại, chế biến khoáng sản, gia công, chế tác vàng bạc.  

 

Nhóm 41: Tư vấn du học, tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật, vui chơi, giải trí 
(karaoke, thể thao). 

 

Nhóm 42: Kiểm tra và phân tích kĩ thuật.  
 

Nhóm 44: Đánh bắt thủy sản, ươm nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc.  
 

 
(210) 4-2015-23147 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A7.1.11; 7.3.2; 7.1.24 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh dương đậm, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
hàng gia dụng Phú Quý  (VN) 
Số 135 Ba Vân, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố. 
 

Nhóm 11: Nồi cơm điện; ấm sắc thuốc điện; ấm đun nước siêu tốc điện; nồi lẩu điện. 
 

 
(210) 4-2015-23149 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.9.1; 24.13.1; 26.1.1 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phòng khám 
đa khoa quốc tế Tâm Phúc  
(VN) 
236 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho nha khoa; dược phẩm dùng cho người; dược phẩm. 

 

Nhóm 10: Thiết bị sử dụng trong xét nghiệm y tế; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; 

thiết bị và dụng cụ y tế. 

 

Nhóm 44: Phòng khám chữa bệnh; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ dược 

sỹ kê đơn thuốc. 
 

 
(210) 4-2015-23156 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 

(591) Xanh, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Lương Đông Anh   (VN) 
5B2 - 14 Lô R1-2 Sky Garden 2, phường 

Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mặt nạ làm 

đẹp; xà phòng vệ sinh dạng bánh. 

 

Nhóm 05: Chế phẩm dược để chăm sóc da; dược thảo; trà thảo dược; bột dùng cho mục 

đích dược phẩm. 

 

Nhóm 30: Bột; bột làm bánh ngọt; đồ uống trên cơ sở trà; trà; kem lạnh; trà ướp lạnh. 

 

Nhóm 32: Chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống không có cồn; đồ uống trên cơ sở mật ong 

không có cồn; nước uống dùng trong bữa ăn; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; tinh dầu để 

sản xuất đồ uống. 
 

 
(210) 4-2015-23165 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.1 

(591) Đỏ, xanh lá mạ 

(540) 

  
(731) Trương Trí Nhân  (VN) 

304/11 Phạm Thế Hiển, phường 3, quận 

8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2015-23168 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 4.3.3; 24.17.15; 24.17.21 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất Huệ Linh  (VN) 
Lô B42/II-B50b/II, khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc, đường số 1, xã Vĩnh Lộc A, 

huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Màng mỏng PVC dùng để bao gói. 
 

Nhóm 17: Màng mỏng PVC không dùng để bao gói. 
 

Nhóm 22: Tấm bạt nhựa. 
 

 
(210) 4-2015-23199 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.2.7 

(591) Xanh nước biển, vàng, nhũ vàng, đỏ, 

trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hoàn Kiếm  
(VN) 
Đội 7, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, 

thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
 

 
(210) 4-2015-23223 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 1.3.1; 26.1.2; A26.11.8 

(591) Vàng, nâu nhạt, đen, trắng 

(731) TANZANITE INTERNATIONAL LTD  

(VG) 

Trident Chambers, P.O. Box 146, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản dành cho thương mại và dân cư; mua bán bất 

động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; tư vấn bất động sản. 
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210) 4-2015-23224 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A5.3.13; 5.3.16 
(591) Xanh dương, vàng, xanh lá cây, đỏ, nâu 

nhạt 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ vận 

tải biển Hải Vân  (VN) 
26 Mỹ Phú 2C, Phú Mỹ Hưng, phường 
Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; dịch vụ cung cấp diễn dàn 
trực tuyến; dịch vụ cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa.  

 
Nhóm 39: Đại lý vận tải hàng hóa bằng đường biển và hàng không; môi giới thuê tàu 
biển; dịch vụ vận tải đường biển; vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương; vận tải hàng 
hóa đường thủy nội địa; vận tải hàng hóa bằng đường bộ; bốc xếp hàng hóa; kho bãi và 
lưu giữ hàng hóa.  

 
Nhóm 42: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.  

 

 
(210) 4-2015-23225 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dịch vụ vận 

tải biển Hải Vân  (VN) 
26 Mỹ Phú 2C, Phú Mỹ Hưng, phường 
Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; dịch vụ cung cấp diễn đàn 
trực tuyến; dịch vụ cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa. 

 
Nhóm 39: Đại lý vận tải hàng hóa bằng đường biển và hàng không; môi giới thuê tàu 
biển; dịch vụ vận tải đường biển; vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương; vận tải hàng 
hóa đường thủy nội địa; vận tải hàng hóa bằng đường bộ; bốc xếp hàng hóa; kho bãi và 
lưu giữ hàng hóa. 

 
Nhóm 42: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. 
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(210) 4-2015-23226 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.01.2016 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ vận 
tải biển Hải Vân  (VN) 
26 Mỹ Phú 2C, Phú Mỹ Hưng, phường 

Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; dịch vụ cung cấp diễn đàn 

trực tuyến; dịch vụ cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa. 

 

Nhóm 39: Đại lý vận tải hàng hóa bằng đường biển và hàng không; môi giới thuê tàu 

biển; dịch vụ vận tải đường biển; vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương; vận tải hàng 

hóa đường thủy nội địa; vận tải hàng hóa bằng đường bộ; bốc xếp hàng hóa; kho bãi và 

lưu giữ hàng hóa.  

 

Nhóm 42: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. 
 

 
(210) 4-2015-23227 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.01.2016 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ vận 
tải biển Hải Vân  (VN) 
26 Mỹ Phú 2C, Phú Mỹ Hưng, phường 

Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. 
 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; dịch vụ cung cấp diễn đàn 

trực tuyến; dịch vụ cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa. 
 

Nhóm 39: Đại lý vận tải hàng hóa bằng đường biển và hàng không; môi giới thuê tàu 

biển; dịch vụ vận tải đường biển; vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương; vận tải hàng 

hóa đường thủy nội địa; vận tải hàng hóa bằng đường bộ; bốc xếp hàng hóa; kho bãi và 

lưu giữ hàng hóa.  

 

Nhóm 42: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. 
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(210) 4-2015-23244 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Lâm Nghị  
(VN) 
F6/5H2 đường Quách Điêu, ấp 6, xã 
Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, ca cao, trà. 

 

 
(210) 4-2015-23245 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Lâm Nghị  
(VN) 
F6/5H2 đường Quách Điêu, ấp 6, xã 
Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, ca cao, trà. 

 

 
(210) 4-2015-23261 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 3.4.11; 11.3.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tập đoàn Hoàng 
Phát Vissai   (VN) 
Lô C7, cụm công nghiệp Gián Khẩu, xã 
Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 
Bình  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; bột giấy; keo dán công nghiệp; chế phẩm sinh học xử lý môi trường 

nước; chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản; cồn dùng trong công nghiệp. 
 

Nhóm 02: Sơn; vécni; chế phẩm màu; nhựa tự nhiên dạng thô; mực in; vữa thạch cao mạt 
đá để hoàn thiện trong (lớp lót phủ trước khi sơn).  

 
Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước rửa chén; chất tẩy trắng để giặt; nước thơm; gỗ thơm; nước 
hoa.  
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Nhóm 04: Dầu; mỡ công nghiệp; nến; chất đốt chiếu sáng (cụ thể là dầu lửa; dầu xe máy; 
than cốc).  

 
Nhóm 05: Băng vệ sinh; khăn vệ sinh, miếng đệm lót vệ sinh; quần lót vệ sinh; dược 
phẩm; cồn y tế.  

 
Nhóm 06: Sắt; vòi phun bằng kim loại; gang; các sản phẩm khác bằng kim loại (như 
thanh ren; bulông; đau treo ống).  

 
Nhóm 07: Máy trộn bê tông; máy cày; máy gặt lúa; máy xén cỏ; xe ủi đất; máy phát điện.  

 
Nhóm 08: Kìm (kềm); dao; kéo; búa; xẻng [làm vườn]; bay [làm vườn].  

 
Nhóm 09: Máy in để dùng với máy vi tính; máy photocopy; máy chiếu; điện thoại di 
động; kính mắt; máy tính. 

 
Nhóm 10: Máy trợ thính; đệm sưởi ấm dùng điện cho mục đích y tế; thiết bị vật lý trị liệu; 
máy đo huyết áp; dụng cụ đo huyết áp; thiết bị đo huyết áp.  

 
Nhóm 11: Máy lọc nước; bóng đèn; vòi hoa sen (thiết bị trong nhà tắm); bình nước nóng 
năng lượng mặt trời; thiết bị xông hơi ướt (thiết bị xông hơi để khử trùng, tẩy uế không 
dùng cho mục đích y tế); thiết bị xông hơi khô (thiết bị xông hơi để khử trùng, tẩy uế 
không dùng cho mục đích y tế).  

 
Nhóm 12: ¤ tô; xe máy; kính che gió dùng cho phương tiện giao thông; săm xe đạp 
(ruột); hệ thống và thiết bị vận chuyển bằng cáp. 

 
Nhóm 13: Pháo hoa; pháo hiệu; thuốc nổ; súng; đạn; súng thể thao.  

 
Nhóm 14: Đồng hồ; đồ trang sức; đồng hồ đeo tay; đá quý; vàng; đá bán quý.  

 
Nhóm 15: Trống; đàn ghi ta; đàn piano; bàn phím của nhạc cụ; giá đỡ dùng cho nhạc cụ; 
thiết bị lật trang dùng cho tờ nhạc.  

 
Nhóm 16: Khăn giấy; sách; báo; vở (tập); tạp chí; văn phòng phẩm.   

 
Nhóm 17: Cao su; sơn cách điện; véc ni cách điện; màn chống loá cho cửa sổ [màng sẫm 
màu]; sợi thủy tinh để cách điện, cách nhiệt; vòi chữa cháy. 

 
Nhóm 18: Ba lô; túi xách; ví (bóp); cặp đựng tài liệu; va li; ô (dù).  

 
Nhóm 19: Kính xây dựng; bột trét tường; gỗ xây dựng; gạch; đá; cát.  

 
Nhóm 20: Hàng thủ công mỹ nghệ bằng gỗ như giường; tủ; bàn; ghế, khung ảnh; giá 
sách.  

 
Nhóm 21: Bình thủy tinh; chậu [đô chứa đựng]; bộ nồi nấu không dùng điện; khuôn dùng 
cho nhà bếp; thùng ướp lạnh [xô đựng đá]; bộ lọc trà.  
Nhóm 22: Dây; dây thừng; lưới; vải bạt (không xếp vào các nhóm khác); len để nhồi độn 
đồ đạc; sợi gỗ. 
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Nhóm 23: Sợi dùng để dệt; chỉ khâu; tơ; chỉ tơ nhân tạo; tơ đã xe; sợi len.  
 

Nhóm 24: Vải; ga vải trải giường (drap giường); khăn lạnh cao cấp (khăn vải); màn chống 
muỗi; rèm cửa bằng vải; khăn tắm làm bằng vải sợi (không thuộc trang phục).  

 
Nhóm 25:  Quần áo; giày dép; mũ (nón); dây lưng (trong trang phục quần áo); cà vạt 
(thuộc trang phục quần áo); khăn choàng bằng lông thú.  

 
Nhóm 26: Hoa giả; khuy áo; khóa kéo; trái cây giả; đồ trang trí tóc như kẹp tóc; ruy băng.  

 
Nhóm 27: Tấm thảm; thảm chùi chân (ở cửa); chiếu; tấm phủ sàn; giấy dán tường; giấy 
dán tường  bằng vải. 

 
Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao như lưới; vợt; găng tay chơi bóng chày; quả tạ; đồ 
chơi trẻ em; cây noel bằng vật liệu tổng hợp.  

 
Nhóm 29: Yến sào; tổ yến (đã chế biến); sữa; đồ uống làm từ sữa; mứt dạng dẻo; rau quả 
đã chế biến được bảo quản sấy khô-đông lạnh; gia cầm (không còn sống). 

 
Nhóm 30: Sản phẩm nông sản chế biến như cà phê; chè (trà); ca cao; đường; gạo.  

 
Nhóm 31: Hoa tươi; cây con (cây giống); hạt giống; thức ăn cho gia súc, gia cầm để chăn 
nuôi; mạch nha dùng trong chưng cất rượu bia.  

 
Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước giải khát có ga (đồ uống không cồn); nước giải 
khát không có ga (đồ uống không cồn); nước ép trái cây; bia; đồ uống khai vị, không có 
cồn.  

 
Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia); nước ép trái cây có cồn.  

 
Nhóm 34: Thuốc lá; gạt tàn; bật lửa (dùng cho người hút thuốc); giấy cuốn thuốc lá; tẩu 
hút thuốc lá; hộp đựng thuốc lá. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; nghiên cứu thị trường; tổ chức hội chợ triển lãm cho mục 
đích thương mại; đại lý kinh doanh xăng dầu; mua bán cây xanh, hoa kiểng, vải sợi, hàng 
may mặc (quần áo, ga trải giường, vỏ gối (áo gối)), hoá chất, phân bón, xe máy, xe ô tô, 
đồ chơi trẻ em (thú nhún, thú nhồi bông, xích đu, miếng ghép hình), hàng lưu niệm 
(khung ảnh, gấu bông, móc khóa), sắt, vòi phun bằng kim loại, gang, các sản phẩm khác 
bằng kim loại (như thạnh ren; bu lông; đai treo ống), máy móc (máy cày, máy kéo, máy 
phát điện, máy gặt lúa), văn phòng phẩm (sách, băng viđêô, cát sét (cassette), đĩa nhạc, 
giấy, bút, vở, túi xách), đồ gia dụng (giường, tủ, bàn, ghế, bếp ga, ly, chén, bát, đĩa), đồ 
điện gia dụng (đèn điện, công tắc cắm, máy quạt, tủ lạnh, máy giặt), mỹ phẩm (nước hoa, 
sữa tắm, dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da, kem đánh răng), hàng điện tử (máy vi tính, điện 
thoại, máy nghe nhạc, loa, máy chụp hình), lương thực thực phẩm (bánh, kẹo, sữa, nước 
ngọt, dầu ăn), thủy hải sản các loại (tôm, cua, cá, mực), hàng thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, 
sứ, thủy tinh (tượng, lọ hoa, chén, đĩa), thực phẩm chức năng.  

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình các công trình công nghiệp và dân dụng; lắp đặt ống 
cấp nước, thoát nước, bơm nước cho các công trình xây dựng; lắp điện chiếu sáng; san lấp 
mặt bằng; sửa chữa nhà; trang trí nội ngoại thất.  
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Nhóm 38: Dịch vụ truy cập internet; dịch vụ phát thanh trên sóng rađiô; dịch vụ phát 
chương trình truyền hình (cung cấp đường truyền).  

 
Nhóm 40: Dịch vụ giết mổ gia súc gia cầm; dịch vụ in ấn; dịch vụ bảo quản rau quả, thịt 
và các sản phẩm làm từ thịt.  

 
Nhóm 42: Thiết kế chương trình máy tính; dịch vụ thiết kế kiến trúc; dịch vụ tư vấn khoa 
học trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; dịch vụ thiết kế công nghiệp; dịch vụ kiểm tra 
chất lượng; dịch vụ tư vấn về môi trường.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê đồ cưới như áo cưới; dịch vụ vệ sĩ, bảo vệ; tư vấn an ninh; 
nghiên cứu pháp lý.  

 

 
(210) 4-2015-23304 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.5.20; 5.5.19; 3.13.1; A3.13.24 
(591) Tím đậm, tím nhạt 

(540) 

  

(731) Lê Thục Phương  (VN) 
37 Thợ Nhuộm, phường Cửa Nam, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, thẩm mỹ viện, chăm sóc sức khỏe (spa).  

 
 

(210) 4-2015-23340 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.7; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Quyết Hướng  
(VN) 
Quốc lộ 38, xã Yên Bắc, huyện Duy 
Tiên, tỉnh Hà Nam 

 
(511)   Nhóm 06: Lá cửa cuốn bằng kim loại; cửa cuốn bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim 

loại; khung cửa bằng kim loại; sàn kẹp khóa bằng kim loại. 

 
Nhóm 07: Thiết bị động cơ (mô tơ) nâng hạ cửa cuốn; thiết bị kéo rèm cửa bằng điện.  

 
Nhóm 09: Lưu điện cửa cuốn; khóa điện; thiết bị điều khiển từ xa dùng cho cửa cuốn. 
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(210) 4-2015-23341 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.8; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Vũ Tiệp  (VN) 
Tổ 6, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm 
Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

 
(511)   Nhóm 06: Lá cửa cuốn bằng kim loại; cửa cuốn bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim 

loại; khung cửa bằng kim loại; sàn kẹp khóa bằng kim loại. 
 

Nhóm 07: Thiết bị động cơ (mô tơ) nâng hạ cửa cuốn; thiết bị kéo rèm cửa bằng điện. 
 

Nhóm 09: Lưu điện cửa cuốn; khóa điện; thiết bị điều khiển từ xa dùng cho cửa cuốn. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-23380 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.15.21; 26.4.2; A24.15.7; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại và dịch vụ vận 
tải Thanh Hải  (VN) 
Số 1, ngách 1/16, ngõ 1, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, chạy điện. 
 

Nhóm 08: Bàn là điện 
 

Nhóm 09: Tivi, đầu đọc đĩa DVD, loa, âm ly, microphon. 
 

Nhóm 11: Thiết bị và dụng cụ để nấu nướng dùng điện, bóng đèn, quạt điện, bình đun 
nước chạy điện, thiết bị và trang bị chiếu sáng; máy lọc nước. 

 

 
(210) 4-2015-23406 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-

si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy quay phim kỹ thuật số; máy nghe nhạc cầm tay; máy 
tính xách tay; tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động; tai nghe không dây dùng 
cho điện thoại thông minh; tai nghe không dây dùng cho máy tính bảng; pin điện có thể 
sạc lại được; thiết bị sạc pin; bao bằng da chuyên dùng để bảo vệ điện thoại di động; bao 
bằng da chuyên dùng để bảo vệ điện thoại thông minh; bao bằng da chuyên dùng để bảo 
vệ máy tính bảng; vỏ bọc bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại di động; vỏ bọc bảo vệ 
chuyên dùng cho điện thoại thông minh; vỏ bọc bảo vệ chuyên dùng cho máy tính bảng; 
máy tính bảng; máy thu hình; thiết bị âm thanh điện tử cụ thể là dàn loa âm thanh vòm; 
thiết bị chuyển đổi tín hiệu kỹ thuật số; máy đọc đĩa DVD; màn hình hiển thị phát sáng 
bằng đi-ốt phát quang; màn hình máy vi tính; kính để xem hình ảnh ba chiều; máy vi tính; 
máy in dùng với máy tính; chất bán dẫn; thiết bị ngoại vi máy tính có thể đeo được vào 
người; thiết bị ngoại vi có thể đeo được vào người dùng cho điện thoại di động; máy vi 
tính có thể đeo dược vào người; điện thoại di động có thể đeo được vào người; điện thoại 
thông minh có hình dạng giống đồng hồ đeo tay; điện thoại di động có hình dạng giống 
dây đeo đồng hồ.  

 

Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ đeo tay; đồng hồ treo tường và đồng hồ đeo tay điện tử; 
vòng đeo tay (đồ trang sức); đồng hồ điện tử (đồng hồ tích hợp nhiều tính năng); đồng hồ 
có thể kết nối dữ liệu với thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân, điện thoại thông minh, máy 
tính bảng và máy tính cá nhân thông qua mạng internet và mạng lưới liên lạc điện tử 
khác; dây đeo đồng hồ có thể kết nối dữ liệu với thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân, điện 
thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính cá nhân thông qua mạng internet và mạng 
lưới liên lạc điện tử khác; vòng đeo tay có thể kết nối dữ liệu với thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ 
cá nhân, điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính cá nhân thông qua mạng 
internet và mạng lưới liên lạc điện tử khác; dây đồng hồ đeo tay; dụng cụ đo thời gian; 
đồng hồ bỏ túi; đồng hồ kỹ thuật số; đồng hồ có gắn chức năng liên lạc từ xa; đồng hồ có 
gắn chức năng bộ nhớ; hộp đựng đồng hồ; mặt đồng hồ; linh kiện của đồng hồ.  

 

 
 4-2015-23425 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) ETG INTERNATIONAL (SG) PTE LTD  

(SG) 
23 Kaki Bukit Road 4 #01-20, Synergy 
@ KB, Singapore 417801 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị được thiết kế đặc biệt để mang kính áp tròng; phôi kính áp tròng; túi 
chuyên dụng mang đi được cho kính áp tròng; bao chuyên dụng cho kính áp tròng; bao 
(túi) đựng chuyên dụng cho kính áp tròng; dụng cụ làm sạch chuyên dụng cho kính áp 
tròng; hộp đựng chuyên dụng cho kính áp tròng; giá chuyên dụng để kính áp tròng; kính 
áp tròng; thiết bị chạy điện chuyên dụng để làm sạch kính áp tròng; hộp chuyên dụng để 
kính áp tròng; hộp chuyên dụng để kính áp tròng mềm thấm nước; kính áp tròng mềm 
dẻo; kính áp tròng mềm thấm nước; phôi kính áp tròng làm bằng chất thủy quang; hộp 
bảo vệ chuyên dụng cho kính áp tròng; đồ đựng chuyên dụng cho kính áp tròng; phôi thấu 
kính; phôi thấu kính để điều chỉnh thị lực; phôi thấu kính để dùng trong kính mắt; phôi 
thấu kính để dùng trong kính quang học; bàn chải ống kính chuyên dụng dùng trong 
nhiếp ảnh; nắp ống kính; hộp chuyên dụng đựng ống kính; vỏ bọc chuyên dụng cho ống 
kính; thấu kính cho kính mắt; thấu kính cho kính; thiết bị và dụng cụ quang học. 
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(210) 4-2015-23426 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.9.1; 1.15.15; 1.17.25; A1.1.10 
(591) Vàng, trắng, xanh dương, xanh dương 

nhạt, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất Hưng Việt  (VN) 
166/20 Thích Quảng Đức, phường 4, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm, chế phẩm để nấu canh; dầu ăn. 
 

Nhóm 35: Mua bán nước mắm, xốt (gia vị), dầu ăn. 
 

 
(210) 4-2015-23435 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.1; 26.2.3; 26.2.1 
(591) Trắng, xanh lam, xanh tím than 
(731) Công ty cổ phần chuyên bán 

buôn BATOS  (VN) 
C16, lô 12, KĐT mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, cụ thể gồm: kéo, kéo cắt, dao cắt, lưỡi cắt, 
lưỡi kéo. 

 

Nhóm 09: Máy đếm tiền; máy tính; máy in dùng với máy vi tính; thiết bị chiếu hình; máy 
photocopy. 

 

Nhóm 16: Bấm kim (đồ dùng văn phòng phẩm); bấm lỗ (đồ dùng văn phòng phẩm); bảng 
viết (văn phòng phẩm); băng keo; bảng tên; băng xóa (xóa kéo, xóa giấy); bút xóa; tẩy 
(gồm- văn phòng phẩm); bìa kẹp hồ sơ; mực dùng cho các loại bút viết; bút viết có sẵn 
mực; bút chì; bút bi; bút chì màu; bút dạ quang; bút lông; bút máy; bút sáp; bút viết trên 
phim máy chiếu; gọt (chuốt) bút chì; compa; dao rọc giấy (đồ dùng văn phòng); đế cắm 
bút; đinh ghim (văn phòng phẩm); dụng cụ gỡ kim (đồ dùng văn phòng); đồ lau bảng (đồ 
dùng văn phòng); giá vẽ; giấy dùng trong văn phòng và học tập; giấy vẽ; giấy ghi chữ; 
keo (hồ) dính dùng trong văn phòng; hộp bút; dụng cụ cắt rọc giấy (đồ dùng văn phòng); 
kẹp giấy; khay đựng văn phòng phẩm; khay pha màu; kim bấm; màu vẽ; ruột bút chì; ruy 
băng mực; nhãn dán dùng cho văn phòng và học tập; phấn; ruột bút viết; sáp nặn; sỗ tay; 
tập (vở) học sinh; thước (dùng trong văn phòng, học tập, vẽ); dụng cụ đóng gáy sổ sách 
[dùng cho mục đích văn phòng phẩm]; máy hủy tài liệu. 

 

Nhóm 35: Mua bán: văn phòng phẩm, trang thiết bị văn phòng, mực in, đồ chơi trẻ em, 
dụng cụ thể thao, máy tính, phụ kiện máy tính, máy tính điện tử, điện thoại di động, sổ 
tay điện tử, nhật ký điện tử. 
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(210) 4-2015-23454 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 7.1.1; A7.1.12; 26.1.2; A6.7.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Đức Hoà  (VN) 
197 đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận 

Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 06: Thanh nhôm định hình. 

 

 
(210) 4-2015-23455 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.2; A26.4.24; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Đức Hòa  (VN) 
197 đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận 

Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm kim loại nhôm, inox.  

 

 
(210) 4-2015-23464 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 3.4.11; 3.1.16; A3.1.24; 3.4.13 

(731) YANG DONGMO   (KR) 

2303-ho, B-dong, Gwangjin trapalace, 

854, Jayang 3-dong, Gwangjin-gu, 

Seoul 143-859, Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng tự thực hiện; nhà hàng ăn 

uống; cung cấp thức ăn và đồ uống (phục vụ tại chỗ theo yêu cầu của người khác); quán 

kem; cửa hàng cà phê (quán cà phê). 
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(210) 4-2015-23477 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.1; A25.7.21; 3.7.17; 26.3.3; 26.3.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn kiến 
trúc Toma  (VN) 
Số 7, ngách 64/9 Phan Đình Giót, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn phủ, sơn lót, sơn dầu, vecni. 
 

Nhóm 19: Ma tít, bột bả 
 

 
(210) 4-2015-23478 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.4.1; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn kiến 
trúc Toma   (VN) 
Số 7, ngách 64/9 Phan Đình Giót, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn phủ, sơn lót, sơn dầu, vecni. 
 

Nhóm 19: Ma tít, bột bả 
 

 
(210) 4-2015-23481 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.5.1; 24.9.1; 5.7.3; 5.13.4 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá cây, 

trắng, đen, xám 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh ¸ - Âu  (VN) 
Đội 8, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Tương ớt, satế, giấm, nước tương, muối sạch. 
 

 
(210) 4-2015-23482 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.9.1; 25.1.6 
(591) Đỏ, vàng, đen, vàng đồng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh ¸ - Âu   (VN) 
Đội 8, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 30: Tương ớt, satế, giấm, nước tương, muối sạch. 
 

 
(210) 4-2015-23483 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.9.1; 25.1.6; 5.9.21; 5.9.6 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh dương, đen, 

cam 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh ¸ - Âu   (VN) 
Đội 8, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Tương ớt, satế, giấm, nước tương, muối sạch. 

 

 
(210) 4-2015-23484 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.9.1; 3.9.16; 25.1.15; 25.1.6 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh dương, 

trắng, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh ¸ - Âu   (VN) 
Đội 8, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Tương ớt, satế, giấm, nước tương, muối sạch. 

 

 
(210) 4-2015-23485 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.9.1; 24.5.1; 25.1.6; 25.1.15 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đen, trắng, 

vàng, đỏ 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh ¸ - Âu   (VN) 
Đội 8, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Tương ớt, satế, giấm, nước tương, muối sạch. 
 

 
(210) 4-2015-23501 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật hóa 
chất DKTK  (VN) 
11 Lãnh Binh Thăng, phường 12, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Các loại sơn; sơn chống thấm cho bê tông. 
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(210) 4-2015-23506 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.9.19; 9.9.1; A9.9.5 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tân Tiến  (VN) 
529 Cách Mạng Tháng Tám, phường 13, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán giày, dép, guốc.  

 

 
(210) 4-2015-23511 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.7.6; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH I.S VINA  (VN) 
51/7 ấp 1, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang các loại. 
 

 
(210) 4-2015-23562 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) 1. Trần Thị Xuân  (VN) 
ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện 
Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 

2. Nguyễn Thanh Huy  (VN) 
ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện 
Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn: mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm, chế phẩm tẩy trang, nước hoa, chế 
phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, dầu bóng vỏ xe, dầu diệt mối, nước rửa kính, chất thông 
cầu cống, nước lau sạch, chế phẩm làm thơm không khí, chế phẩm mỹ phẩm để tắm, chế 
phẩm tẩy trắng, chế phẩm làm sạch, chế phẩm chống nắng, kem làm trắng da, dầu hoa 
hồng, gel, sáp thơm bôi tóc, bút chì mỹ phẩm, chế phẩm để chăm sóc móng, mặt nạ làm 
đẹp, son môi, chế phẩm nhuộm tóc, keo xịt tóc, sáp để làm rụng lông, chế phẩm uốn tóc, 
chế phẩm xịt làm thơm mát hơi thở, chế phẩm chống nắng, chế phẩm làm rám nắng, chất 
nhuộm màu, lông mi giả.  
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(210) 4-2015-23563 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) 1. Trần Thị Xuân   (VN) 
ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện 
Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai  

2. Nguyễn Thanh Huy  (VN) 
ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện 
Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn: mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm, chế phẩm tẩy trang, nước hoa, chế 

phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, dầu bóng vỏ xe, dầu diệt mối, nước rửa kính, chất thông 
cầu cống, nước lau sạch, chế phẩm làm thơm không khí, chế phẩm mỹ phẩm để tắm, chế 
phẩm tẩy trắng, chế phẩm làm sạch, chế phẩm chống nắng, kem làm trắng da, dầu hoa 
hồng, gel, sáp thơm bôi tóc, bút chì mỹ phẩm, chế phẩm để chăm sóc móng, mặt nạ làm 
đẹp, son môi, chế phẩm nhuộm tóc, keo xịt tóc, sáp để làm rụng lông, chế phẩm uốn tóc, 
chế phẩm xịt làm thơm mát hơi thở, chế phẩm chống nắng, chế phẩm làm rám nắng, chất 
nhuộm màu, lông mi giả.  

 

 
(210) 4-2015-23581 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.1.12; A5.1.6 
(591) Trắng, cam, xanh lá cây 
(731) Trần Thanh Hưởng  (VN) 

522 ấp Hòa Chánh, xã Sơn Hòa, huyện 
Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Khoai sấy; chuối sấy; củ, quả sấy giòn; thạch hoa quả; mứt ướt. 
 

Nhóm 30: Bánh kẹo; mứt (bánh kẹo); thạch dừa (bánh kẹo). 
 

Nhóm 32: Nước tăng lực (đồ uống không cồn); nước ép trái cây.  
 

 
(210) 4-2015-23585 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 25.12.1; A26.11.12; 24.17.17; 26.3.4 
(591) Xanh tím than, da cam 
(731) Nguyễn Văn Cường  (VN) 

Thôn Trung Hòa, xã Mai Trung, huyện 
Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Khẩu trang (dùng để che khói, bụi, nắng). 
 

 
(210) 4-2015-23587 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Hoàng Anh Phương  (VN) 
Số 42, ngõ 45 Phan Đình Phùng, phường 
Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Bê tông; bê tông cốt liệu sợi; vật liệu xây dựng sản xuất từ xi măng: vữa khô, 
vữa chống thấm, vữa chống nhiệt, vữa chịu axit, vữa chịu môi trường đặc biệt; keo dán 
gạch và keo chít mạch (là vữa làm từ xi măng, cát và phụ gia, dùng để dán gạch và chít 
mạch). 

 

 
(210) 4-2015-23588 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Hoàng Anh Phương   (VN) 
Số 42, ngõ 45 Phan Đình Phùng, phường 
Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Bê tông; bê tông cốt liệu sợi; vật liệu xây dựng sản xuất từ xi măng: vữa khô, 

vữa chống thấm, vữa chống nhiệt, vữa chịu axit, vữa chịu môi trường đặc biệt; keo dán 
gạch và keo chít mạch (là vữa làm từ xi măng, cát và phụ gia, dùng để dán gạch và chít 
mạch). 

 

 
(210) 4-2015-23589 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Hoàng Anh Phương   (VN) 
Số 42, ngõ 45 Phan Đình Phùng, phường 
Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Bê tông; bê tông cốt liệu sợi; vật liệu xây dựng sản xuất từ xi măng: vữa khô, 
vữa chống thấm, vữa chống nhiệt, vữa chịu axit, vữa chịu môi trường đặc biệt; keo dán 
gạch và keo chít mạch (là vữa làm từ xi măng, cát và phụ gia, dùng để dán gạch và chít 
mạch). 

 

 
(210) 4-2015-23593 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 1.17.11 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Phạm Khắc Hải  (VN) 
Đội 4 Bình Giang, phường Phả Lại, thị 
xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; bộ quần áo; mũ nón; thắt lưng [trang phục]; váy. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; trưng bày giới thiệu sản phẩm; xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán các 

sản phẩm sau: quần áo, giầy dép, bộ quần áo, mũ nón, thắt lưng, váy, túi xách, ví, ba lô. 
 

 
(210) 4-2015-23620 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 1.13.1; A1.13.15; 26.15.15; 26.15.7; 

7.3.15 

(731) Công ty TNHH Thiết bị Y tế 
Đỉnh cao    (VN) 
11 Bàu Cát 2, phường 14, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu, quảng cáo, dịch vụ mua bán các sản phẩm gồm: 

thiết bị, dụng cụ và vật tư y tế, thiết bị xoa bóp, thiết bị đo huyết áp, dụng cụ phẫu thuật, 

ống tiêm, lồng ấp cho mục đích y tế, dụng cụ sản khoa, vật dụng chỉnh hình, thiết bị hồi 

sức, ống nghe tim phổi, thiết bị rung xoa bóp, dụng cụ rèn luyện hình thể, thiết bị tập 

luyện thể hình, mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả; chế phẩm trang 

điểm; thực phẩm chức năng;chế phẩm hóa dược; dược phẩm.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo hành máy móc.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; thẩm mỹ viện; cho thuê thiết bị y tế; dịch vụ trợ 

giúp y tế; dịch vụ trị liệu; liệu pháp vật lý; cho thuê phương tiện vệ sinh; dịch vụ tắm hơi.  
 

 
(210) 4-2015-23630 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.01.2016 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Thịnh Long  (VN) 
479 Lê Văn Khương, khu phố 5, phường 

Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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(210) 4-2015-23662 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Xám, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Thái Vina  
(VN) 
6 đường số 32, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 24: Chăn, ga vải trải giường; rèm cửa bằng vải hoặc chất dẻo; khăn tắm làm bằng 

vải sợi (không thuộc trang phục). 
 

Nhóm 35: Mua bán quần, áo, giày, dép, mũ (nón), yếm dãi không bằng giấy, găng tay 
(trang phục), tất (vớ), móc áo (bằng kim loại). 

 

 
(210) 4-2015-23663 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Xám, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Thái Vina  
(VN) 
6 đường số 32, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 24: Chăn, ga vải trải giường; rèm cửa bằng vải hoặc chất dẻo; khăn tắm làm bằng 

vải sợi (không thuộc trang phục). 
 

Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em: thú nhồi bông, búp bê.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần, áo, giày, dép, mũ (nón), yếm dãi không bằng giấy, găng tay 
(trang phục), tất (vớ), móc áo (bằng kim loại). 

 

 
(210) 4-2015-23666 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.15; A5.3.14; 26.13.1; 8.1.18 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng, xám, xanh cốm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Healthy Life 
Việt Nam  (VN) 
111 Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 30: Cụ thể: trà xanh (chè) dạng bột và lá.  
 

 
(210) 4-2015-23667 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.14; 26.13.1; 5.5.19; A11.1.25 
(591) Xanh lá cây, đen, hồng, nâu gỗ tự nhiên, 

vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Healthy Life 
Việt Nam  (VN) 
111 Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Cụ thể: trà xanh (chè) dạng bột  và lá. 

 

 
(210) 4-2015-23668 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.14; 26.13.1; 26.4.2; A11.1.13 
(591) Hồng, xanh lá cây, trắng, nâu, đen, xám, 

vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Healthy Life 
Việt Nam   (VN) 
111 Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 30: Cụ thể: trà xanh (chè) dạng bột và lá.  

 
 

 
(210) 4-2015-23682 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại Nội 

Bài Quốc Tế  (VN) 
Số nhà 6, ngõ 39, thôn Đường 2, xã Mai 
Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy ăn; giấy vệ sinh; giấy in; giấy vở; bìa các tông. 
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(210) 4-2015-23706 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.3.1; 25.1.25; A5.5.20 
(591) Đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HASU   (VN) 
Thôn Cam, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục, áo váy, áo khoác ngoài, giày, váy, quần áo da. 

 

 
(210) 4-2015-23713 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 15.7.1; 15.7.15; 26.1.2 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời, vàng đồng

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Thời gian là vàng  
(VN) 
20/12 B Nguyễn Thiện Thuật, phường 
24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy vi tính, thiết bị ngoại vi, đồ dùng cho gia đình cụ thể là: nồi cơm 

điện, ổ cắm điện, đồ chơi trẻ em, linh kiện điện tử, vải, hàng may sẵn, giày dép, đồ uống, 
nông lâm sản nguyên liệu, kim loại, quặng kim loại, vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây 
dựng; tư vấn quản lý nhân sự, tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; đại lý thông tin 
thương mại; đại lý quảng cáo; đấu giá.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ môi giới về bảo hiểm, tài chính, bất động sản. 

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa; 
vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương.  

 
Nhóm 41: Giáo dục dạy nghề.  

 

 
(210) 4-2015-23741 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.11.3; 3.7.17 
(731) AUTOBACS SEVEN CO., LTD.  (JP) 

6-52, Toyosu 5-chome, Koto-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu rắn và nhiên liệu lỏng, cụ thể là, xăng, dầu đi-ê-zen, dầu hỏa, củi 

đốt; than củi, than bánh (chất đốt); dầu bôi trơn, cụ thể là, dầu động cơ, dầu phanh; mỡ 

công nghiệp; dầu cho để bảo quản da. 

 

Nhóm 09: Mũ bảo hiểm cho an ninh; máy và thiết bị đo đạc, cụ thể là, dụng cụ đo nhiệt 

độ, dụng cụ đo chỉ số tốc độ; dây điện và dây cáp điện; máy và thiết bị viễn thông, cụ thể 

là đầu thu của truyền hình, đầu thu rađiô; máy và thiết bị liên lạc di động; thiết bị định vị 

cho xe; bộ phận và phụ kiện cho máy và thiết bị viễn thông, cụ thể là, ăng-ten, tai nghe; 

găng tay bảo hộ chống tai nạn; kính mắt; máy và thiết bị điện, và bộ phận đi kèm, cụ thể 

là, máy dò tốc độ, máy tính cá nhân; pin; đầu nối điện cho thiết bị phân phối điện; tụ điện; 

cầu chì. 
 

Nhóm 12: Hệ thống bánh răng và cơ cấu truyền động của xe cộ; bộ giảm xóc cho xe cộ; 

thiết bị phanh cho xe cộ; hệ thống chuông báo động cho xe cộ; miếng vá cao su dính cho 

săm và lốp xe; xe ô tô và phụ tùng, phụ kiện cụ thể là, lốp ô tô, bánh xe, bánh xe lái, ghế 

ngồi, tấm phủ bọc ghế ngồi; thiết bị châm thuốc trên ô tô. 
 

Nhóm 35: Phân tích quản trị kinh doanh và dịch vụ cố vấn tư vấn hỗ trợ cho quản trị kinh 

doanh; dịch vụ nghiên cứu tiếp thị; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến thương mại 

và kinh doanh thương mại; dịch vụ bán lẻ xe ô tô; dịch vụ bán lẻ các bộ phận và vật dụng 

cho xe ô tô; dịch vụ bán lẻ các bộ phận và vật dụng cho xe động cơ hai bánh; dịch vụ bán 

lẻ các bộ phận và vật dụng cho xe đạp; dịch vụ bán lẻ máy móc cho xe cộ và bộ phận đi 

kèm; dịch vụ bán lẻ của trục, vòng bi, khớp nối cho xe cộ; dịch vụ bán lẻ hệ thống bánh 

răng và cơ cấu truyền động của xe cộ; dịch vụ bán lẻ của giảm xóc và chống sốc lo xo cho 

xe cộ; dịch vụ bán lẻ thiết bị phanh cho xe cộ; dịch vụ bán lẻ hệ thống chuông báo động 

cho xe cộ; dịch vụ bán lẻ dù che nắng và rèm cửa; dịch vụ bán lẻ miếng nhãn dán; dịch vụ 

bán lẻ ấn phẩm; dịch vụ bán lẻ của đồ chơi; dịch vụ bán lẻ búp bê; dịch vụ bán lẻ của móc 

chìa khóa, dịch vụ bán lẻ đệm và thảm trải sàn; dịch vụ bán lẻ đĩa than ghi lại âm thanh; 

dịch vụ bán lẻ đĩa than ghi hình; dịch vụ bán lẻ của miếng tam giác cảnh báo sự cố xe cộ; 

dịch vụ bán lẻ dầu ô tô, cụ thể là, dầu động cơ, dầu bánh răng; dịch vụ bán lẻ của nhiên 

liệu rắn và nhiên liệu lỏng, cụ thể là, xăng, dầu đi-ê-zen, dầu hỏa, củi đốt, than củi, than 

bánh; dịch vụ bán lẻ ắc quy cho xe ô tô; dịch vụ bán lẻ thiết bị dẫn đường cho xe ô tô; 

dịch vụ bán lẻ bộ phát thanh và truyền hình cho xe ô tô; dịch vụ bán lẻ của công cụ cầm 

tay; dịch vụ bán lẻ dụng cụ làm sạch cho xe ô tô; dịch vụ bán lẻ hóa chất cho xe ô tô, cụ 

thể là, chất chống đông, chế phẩm tiết kiệm nhiên liệu, hóa chất ngừa thủng lốp; dịch vụ 

bán lẻ sơn cho xe ô tô; dịch vụ bán lẻ xi đánh bóng ô tô; dịch vụ bán lẻ của chế phẩm khử 

mùi không khí; dịch vụ bán lẻ sản phẩm khử mùi, dùng cho người, không dùng cho mục 

đích công nghiệp. 
 

Nhóm 37: Sửa chữa ô tô; bảo dưỡng ô tô; dịch vụ thay thế dầu; sửa chữa máy và thiết bị 

viễn thông; bảo trì máy và thiết bị viễn thông; sửa chữa và bảo trì hệ thống trạm dịch vụ 

xe cộ; sửa chữa và bảo trì hệ thống đỗ xe cơ khí; cho thuê máy làm vệ sinh; rửa ô tô. 
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(210) 4-2015-23753 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.1.16; A3.1.24; 3.1.14 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ may mặc Gấu UNIFORM  
(VN) 
Tầng 9, số 59 Võ Văn Dũng, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, thời trang (đồng phục), cho học sinh, sinh viên. 

 
 

 
(210) 4-2015-23781 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 25.5.2 
(591) Trắng, da cam, đen 
(731) YING JIAN MING  (CN) 

Zhong guo, Guang xi sheng, nan ning 

shi-ke yuan da dao-62 hao, China 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy mài, máy cắt; máy khoan; máy đánh bóng; máy hàn. 
 

Nhóm 08: đục.  
 

 
(210) 4-2015-23788 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại và 
Dịch vụ Mỹ Đình   (VN) 
P301, nhà CT5, khu đô thị Mỹ Đình - 
Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm báo chí; tạp chí. 
 

Nhóm 41: trình bày các tác phẩm văn học hoặc nghệ thuật; tổ chức các sự kiện tóc (mục 
đích giải trí). 
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(210) 4-2015-23789 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.4; 26.15.15; A20.7.2; A16.1.11 
(591) Trắng, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phát triển 
Thể thao Điện tử Việt Nam  
(VN) 
Số 28, ngõ 97/24/1, đường Văn Cao, 
phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm; các loại thẻ tử, thẻ thông minh có gắn chíp bao gồm thẻ thanh toán, 
thẻ tín dụng; các thiết bị phục vụ và thực hiện việc thanh toán qua các phương tiện truyền 
thông điện tử, cụ thể máy rút tiền tự động; máy chấp nhận thanh toán thẻ; thiết bị đọc thẻ 
chip, thẻ từ, thẻ không dây.  

 

Nhóm 35: Đại lý phân phối các loại thẻ game, thẻ điện thoại, thẻ gọi điện quốc tế, thẻ học 
trực tuyến; mua bán các loại thẻ trả trước, trả sau qua mạng internet; mua bán thiết bị, 
phần mềm phục vụ cho hoạt động thanh toán điện tử. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; ngân hàng; dịch vụ thanh toán điện tử; dịch vụ thu hộ cước 
phí (internet, điện, nước, điện thoại, truyền hình cáp, chuyển phát nhanh, học phí, viện 
phí, các dịch vụ hành chính công, phí bảo hiểm, phí dịch vụ tài chính); dịch vụ chuyển 
tiền qua các phương tiện truyền thông điện tử; dịch vụ thanh toán sử dụng thẻ thanh toán, 
thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ; ví điện tử; dịch vụ giao dịch chứng khoán thông qua tin nhắn và 
điện thoại di động; dịch vụ cung cấp thông tin tài chính, chứng khoán; đại lý, môi giới 
bảo hiểm; dịch vụ chuyển mạch tài chính.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng điện thoại; dịch vụ 
truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy tính; dịch vụ điện thoại; dịch vụ nhắn tin.  

 
Nhóm 41: Đại lý phân phối vé xem phim, vé sự kiện (thể thao, giải trí, giáo dục, văn hoá, 
nghệ thuật). 

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế, lập trình và gia công phần mềm; thiết kế và lập trình các phần 
mềm ứng dụng thanh toán điện tử; dịch vụ cung cấp các giải pháp phần mềm và giải pháp 
công nghệ thông tin phục vụ cho các dịch vụ thanh toán sử dụng các phương tiện truyền 
thông điện tử và thẻ thanh toán; mua bán giải pháp phần mềm và giải pháp công nghệ 
thông tin phục vụ cho dịch vụ thanh toán qua các phương tiện truyền thông điện tử, thanh 
toán bằng thẻ, thanh toán tại các điểm chấp nhận thanh toán; mua bán công nghệ phục vụ 
cho các hoạt động thanh toán điện tử. 

 

 
(210) 4-2015-23801 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 26.13.25; 24.15.21; A1.13.15
(591) Nâu đậm, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SMARTCONS  
(VN) 
555 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng. 
 

Nhóm 37: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; xây dựng nền móng của tòa nhà; san lấp 
mặt bằng.  

 

 
(210) 4-2015-23803 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh tạp hoá Mỹ 
Trinh  (VN) 
198/3B Khóm 3, phường Mỹ Long, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 39: Đóng gói bao bì đường cát. 
 

 
(210) 4-2015-23832 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Bùi Minh Trang  (VN) 
Hộ 02 tầng 17, tòa nhà P1, phường Xuân 
Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, mỹ phẩm.  
 

Nhóm 11: Đèn lồng (bình đèn lồng). 
 

Nhóm 14: Nhẫn; vòng đeo tay; tượng nhỏ bằng kim loại quý; tác phẩm nghệ thuật bằng 
kim loại quý. 

 
Nhóm 16: Tranh vẽ (các chất liệu); tranh in; bút.  

 
Nhóm 20: Giỏ mây; giỏ tre; tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; 
khung tranh; bàn ghế; gối; đệm. 

 

Nhóm 21: Tác phẩm nghệ thuật bằng gốm, sứ, đất nung hoặc thủy tinh; đồ trang trí bằng 
sứ; bình hoa; chậu hoa; hũ đựng gia vị; bộ đồ để uống (nước, rượu, trà); bình đun tinh dầu 
không dùng điện; dụng cụ và đồ chứa dùng trong gia đình; muỗng để múc (đồ dùng trên 
bàn); khay đựng thức ăn rơi vãi. 

 

Nhóm 24: Vải; chăn; ga trải giường. 
 

Nhóm 25: Quần; áo; mũ; tất. 
 

Nhóm 26: Tranh thêu. 
 

Nhóm 31: Cây (cây cảnh). 
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(210) 4-2015-23840 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  

(KR) 
CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 29: Trái cây và rau củ đã được bảo quản, sấy khô và nấu chín; nấm đã dược chế 

biến; món canh hầm (jjigae); rau muối lên men (kim chi); dưa muối, đậu phụ; đậu (đã 
được bảo quản); thịt bò; trứng; thịt đã được chế biến; chiết xuất của thịt, nước canh thịt; 
nước dùng; pho mát; dầu vừng; cá, (không còn sống); tảo biển; các sản phẩm từ tảo biển 
đã qua chế biến, tảo tía nướng; súp; các nguyên liệu làm súp; thạch; cá đã được bảo quản; 
thịt bò thái lát và tẩm ướp được nướng chín (bulgogi); cá chế biến dạng bánh; xúc xích; 
giăm bông. 

 

 
(210) 4-2015-23841 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  

(KR) 
CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 30: Gạo; bột mì; cơm hong khô; bánh bao hàn quốc (Mandu), thực phẩm ăn nhanh 

trên cơ sở ngũ cốc; mì sợi; cháo đặc; cơm được phục vụ với thức ăn sẵn để ở trên; cơm 
được nấu chín trộn với rau và thịt bò (Bibimbap); bánh mì kẹp nhân; mỳ ống; bánh mì; 
bánh quy giòn; đường; đường được thắng vàng dạng sệt; bánh gạo; xốt đậu nành; ớt lên 
men dạng nhão (gochu-jang); đậu nành dạng nhão (gia vị); tương đậu dạng nhão; nước 
xốt; gia vị; nước chấm (nước xốt) dựa trên cơ sở rau/hoa quả/hạt đậu/phô mai/sữa 
chua/các loại hạt ngũ cốc; giấm; gia vị; muối; trà; nước sốt pha sẵn; bột cà-ri (gia vị); sốt 
tương đen dùng cho mì sợi (ja- jang). 

 
 

 
(210) 4-2015-23842 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thép DANA - 
UC  (VN) 
Đường số 1, khu công nghiệp Thanh 
Vinh, xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang, 
thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 06: Thép các loại. 
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(210) 4-2015-23843 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thép DANA - 
UC  (VN) 
Đường số 1, khu công nghiệp Thanh 

Vinh, xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang, 

thành phố Đà Nẵng  
 

(511)   Nhóm 06: Thép các loại. 
 

 
(210) 4-2015-23846 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A5.3.15; 1.3.1 

(591) Xanh, cam, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
S.O.C  (VN) 
Lô A1, khu công nghiệp Đất Cuốc, khu 

B, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh trên 

cây trồng, thuốc diệt côn trùng, chất diệt động vật có hại, thuốc diệt nấm. 
 

 
(210) 4-2015-23870 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.2 

(731) YELLOMOBILE, INC.    (KR) 

3th Floor J-Tower, 538, Sinsa-dong, 

Gangnam-gu, Seoul, Korea   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và khuyến mại; tiếp thị; phổ biến tư liệu quảng cáo cho 

người khác thông qua internet; dịch vụ so sánh giá; điều tra thị trường; cung cấp thông tin 

kinh doanh thông qua một trang mạng; lập kế hoạch kinh doanh để khuyến mại hàng hóa 

và dịch vụ; hãng thông tin thương mại; dịch vụ tìm kiếm thông tin kinh doanh trên 

internet cho người khác; quản lý và tổng hợp dữ kiện máy vi tính. 
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210) 4-2015-23887 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.15.21; A1.1.10; A1.1.2; 18.3.2 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần hóa chất 
Trường An  (VN) 
Số nhà 102, đường Ngụy Như Kon Tum, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Hạt nhựa PE, PVC (dạng thô, chưa xử lý). 
 

Nhóm 16: Bao bì bằng nhựa (dùng để bao gói); bao bì bằng giấy; bao bì bằng các tông. 
 

Nhóm 17: Nhưa PE, PVC (bán thành phẩm). 
 

Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, thủy sản; nguyên liệu sản xuất thức ăn 
chăn nuôi gồm: ngô, bã rượu, lúa mì, bột cá. 

 
Nhóm 35: Buôn bán máy và phụ tùng máy gồm: xe ô tô, xe gắn máy, xe đạp, máy vi tính, 
máy in, máy scan. 

 

 
(210) 4-2015-23893 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.3.1; 3.7.7; A3.7.24; 25.12.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh da trời, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại thực phẩm Tân 
Việt  (VN) 
Tổ dân phố Đại Đồng, phường Thụy 
Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt đã chế biến; nho khô; lát khoai tây tẩm bột rán; lạc được chế biến; khoai 

tây rán giòn ít béo; mứt ướt; trái cây, quả đóng hộp; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái 
cây; trái cây dầm đường; trái cây được bảo quản; thạch trái cây hoa quả; thịt hun khói; thịt 
muối; lạp sườn; xúc xích. 

 
Nhóm 30: Bánh; kẹo; bột lúa mạch; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm giàu tinh bột; thực 
phẩm ăn nhanh; ngô rang; bỏng ngô; bột ngô; thạch trái cây (dạng kẹo bánh); mì ăn liền; 
phở ăn liền; cháo ăn liền; bún ăn liền. 
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(210) 4-2015-23897 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(300) 066674 02.03.2015 JM 

013918834 08.04.2015 XX 
(731) APPLE INC.  (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 14: Dụng cụ đo thời gian và bấm giờ; đồng hồ đeo tay (bỏ túi); đồng hồ để bàn 
(treo tường); đồng hồ; máy ghi thời gian dùng làm đồng hồ; thiết bị bấm giờ; quai đồng 
hồ; dải băng đeo đồng hồ; hộp đựng đồng hồ đeo tay (bỏ túi), đồng hồ để bàn (treo 
tường), và dụng cụ đo thời gian và bấm giờ; bộ phận của đồng hồ đeo tay (bỏ túi), đồng 
hồ để bàn (treo tường), và dụng cụ đo thời gian và bấm giờ; đồ trang sức (hưởng quyền ưu 
tiên theo Đơn số 066674 (JM) ngày 02/03/2015). 

 

Nhóm 28: Trò chơi và đồ để chơi; dụng cụ thể dục và thể thao, không bao gồm ở các 
nhóm khác; thiết bị trò chơi điện tử cầm tay dùng với màn hiển thị hoặc màn hình ngoài; 
máy trò chơi máy tính; trò chơi điện tử; đồ chơi; bài lá; đồ chơi âm nhạc, trò chơi âm nhạc 
và đồ để chơi có âm nhạc; thiết bị âm thanh đồ chơi; hộp nhạc đồ chơi; dụng cụ âm nhạc 
đồ chơi; máy ghi âm đồ chơi để chơi các giai điệu và băng cát-xét; trò chơi âm nhạc; đồ 
chơi chạy pin; đồ chơi điện tử; trò chơi máy tính chạy điện, không dùng với máy thu hình; 
thiết bị giải trí (chơi trò chơi) chạy điện và điện tử (tự động, vận hành khi bỏ xu/thẻ); trò 
chơi điện tử tự động, vận hành khi bỏ vào đó xu hay thẻ (không dùng với máy thu hình); 
trò chơi và thiết bị trò chơi điện tử cầm tay (không dùng với máy thu hình); trò chơi viđêô 
không phải là loại chỉ dùng với máy thu hình; máy giải trí (chơi trò chơi) tự động và vận 
hành khi bỏ xu vào; thiết bị chơi trò chơi máy tính không phải là loại vận hành khi bỏ xu 
vào và cũng không phải là loại dùng với máy thu hình; đồ chơi và trò chơi có màn hình 
viđêô; đồ chơi vận hành điện tử; đồ chơi và trò chơi máy tính tương tác; máy chơi trò chơ 
viđêô vận hành độc lập có phương tiện hiển thị hình ảnh; thiết bị điện tử cầm tay làm đồ 
chơi; máy vi tính đồ chơi (không hoạt động được như máy tính); điện thoại di động đồ 
chơi (không hoạt động được như điện thoại di động); bộ phận và chi tiết nhỏ cho tất cả 
các sản phẩm nói trên (hưởng quyền ưu tiên theo Đơn số 013918834 (OHIM) ngày 
08/04/2015). 

 

 
(210) 4-2015-23905 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(300) 66703 04.03.2015 JM 

(531) A26.4.24; 26.4.4; 26.13.25; 16.3.1; 
26.1.1 

(591) Đen, xám đậm, xám nhạt, trắng 
(731) APPLE INC.   (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, U.S.A 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy tính; phần cứng máy vi tính; máy vi tính 
cầm tay; máy tính bảng; máy tính xách tay; thiết bị điện tử số hóa cầm tay có khả năng 
truy cập intemet và để gửi, nhận và lưu trữ các cuộc gọi bằng điện thoại, thư điện tử và 
các dữ liệu số hóa khác; thiết bị ngoại vi của máy tính có thể mang theo đeo vào người; 
phần cứng máy vi tính có thể mang theo/đeo vào người; thiết bị ngoại vi dùng cho các 
thiết bị di động; thiết bị điện tử số hóa có thể mang theo/đeo vào người có khả năng truy 
cập intemet và để gửi, nhận và lưu trữ các cuộc gọi bằng điện thoại, thư điện tử và các dữ 
liệu số hóa khác; máy thu thanh (rađiô), thiết bị phát và thu sóng rađiô; tai nghe (nhét vào 
tai), tai nghe vòng qua đầu; loa âm thanh; micrô; linh kiện và phụ kiện âm thanh; thiết bị 
thông tin liên lạc qua mạng; thiết bị và dụng cụ thông tin liên lạc điện tử; thiết bị và dụng 
cụ viễn thông; điện thoại; điện thoại di động; thiết bị thông tin liên lạc theo phương thức 
không dây để truyền âm thanh (giọng nói), dữ liệu hoặc hình ảnh; dây cáp (dây cáp điện, 
cáp đồng trục, sợi cáp quang); thiết bị lưu trữ dữ liệu; con chíp (mạch điện tử siêu nhỏ); 
máy ảnh; pin (ắc quy); ti vi; đầu máy thu hình; màn hình ti-vi; bộ giải mã tín hiệu truyền 
hình (set-top-box); phần mềm máy tính; phần mềm máy tính để sử dụng trên các thiết bị 
điện tử số hóa di động cầm tay và có thể mang theo/đeo vào người và thiết bị điện tử tiêu 
dùng khác; phần mềm dùng để cài đặt, lên cấu hình, điều khiển và kiểm soát các thiết bị 
di động và có thể mang theo/đeo vâo người, điện thoại di động, máy vi tính, và thiết bị 
ngoại vi của máy vi tính; phần mềm phát triển ứng dụng; phần mềm phát triển ứng dụng 
cho điện thoại di động, các thiết bị di động và có thể mang theo/đeo vào người và thiết bị 
ngoại vi của máy vi tính; bộ đấu nối, bộ nối, dây dẫn, cáp nối, bộ nạp (sạc), gói thiết bị 
cắm thêm (docks), thiết bị gắn thêm vào máy tính có khe mở rộng để kết nối tới các thiết 
bị ngoại vi (docking station), giao diện (thiết bị ghép nối) và bộ điều hợp điện và điện tử 
dùng cho tất cả các sản phẩm nêu trên); vỏ bọc, túi và hộp chuyên dùng hoặc có hình 
dạng phu hợp để đựng máy vi tính, thiết bị ngoại vi của máy tính, phần cứng máy vi tính, 
máy vi tính cầm tay, máy tính bảng, máy tính xách tay, điện thoại di động và thiết bị 
ngoại vi của máy tính có thể mang theo/đeo vào người; trong đó, các chương trình và phần 
mềm trong nhóm này là các chương trình và phần mềm máy tính ghi sẵn hoặc có thể tải 
xuống được.  

 

Nhóm 14: Dụng cụ đo thời gian và dụng cụ bấm giờ; đồng hồ đeo tay; đồng hồ treo tường 
hoặc để bàn; đồng hồ; máy ghi thời gian được sử dụng như đồng hồ; đồng hồ bấm giây; 
dây đeo đồng hồ; dây đồng hồ; hộp dùng cho đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tương hoặc 
để bàn, dụng cụ đo thời gian và dụng cụ bấm giờ; các bộ phận của đồng hồ đeo tay, đồng 
hồ treo tường hoặc để bàn, dụng cụ đo thời gian và dụng cụ bấm giờ; đồ trang sức.  

 

 
(210) 4-2015-23926 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH tư vấn - dịch vụ 

- đầu tư Song Ngọc  (VN) 
24/5 Đỗ Công Trường, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm; cho thuê máy và thiết 
bị văn phòng (ngoại trừ cho thuê máy vi tính); tư vấn quản lý (kinh doanh, nhân sự); cung 
ứng và quản lý nguồn lao động; quản lý dự án xây dựng. 

 

Nhóm 36: Quản lý bất động sản; tư vấn bất động sản; môi giới bất động sản. 
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Nhóm 37: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ; vệ sinh chung nhà cửa; phá dỡ, 
chuẩn bị mặt bằng; hoàn thiện công trình xây dựng; dịch vụ giặt là; lắp đặt hệ thống điện; 
xây dựng công trình dân dụng; lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không 
khí; dịch vụ sửa chữa đồ nội thất. 

 
Nhóm 39: Cho thuê xe cộ; cho thuê kho bãi và lưu giữ hàng hóa.  

 
Nhóm 41: Đào tạo nghề; tư vấn du học; tư vấn giáo dục; dịch vụ tổ chức các chương trình 
trao đổi sinh viên; dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục; giáo dục không xác định 
theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng; dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; 
dạy đọc nhanh. 

 
Nhóm 42: Cho thuê máy vi tính; tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan; dịch vụ làm vườn, dịch vụ chăm sóc và 
thiết kế vườn hoa cây cảnh. 

 

 
(210) 4-2015-23963 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, vàng, đen, đỏ, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đầu tư Phát 
triển Cộng đồng Việt Nam  
(VN) 
Tầng trệt, tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngô 
Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn đầu tư; dịch vụ bán buôn: đồ lưu niệm, quần áo thời trang; bán 
buôn sản phẩm chè (trà), gạo.  

 
Nhóm 36: Đầu tư vốn.  

 

 
(210) 4-2015-23964 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đầu tư Phát 
triển Cộng đồng Việt Nam  
(VN) 
Tầng trệt, tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngô 
Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn đầu tư; dịch vụ bán buôn: đồ lưu niệm, quần áo thời trang; bán 
buôn sản phẩm chè (trà), gạo.  

 
Nhóm 36: Đầu tư vốn.  

 

 
(210) 4-2015-23968 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540)  
(731) Hộ gia đình Đũa tre Quê 

hương   (VN) 
Tổ 6, thôn 8, xã Bình Tú, huyện Thăng 
Bình, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 21: Đồ gia dụng làm từ tre, nứa, gỗ, mây như: đũa ăn, muôi (vá) dùng cho nhà bếp, 

rổ, rá, hộp đựng, tăm, bình (lọ) cắm hoa. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm gia dụng làm từ tre, nứa, gỗ, mây như: đũa ăn, muôi 
(vá) dùng cho nhà bếp, rổ, rá, rèm (mành), hộp đựng, tăm, bình (lọ) cắm hoa. 

 

 
(210) 4-2015-23969 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.23; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Kim Thuận Đức  
(VN) 
227 đường số 3, khu phố 7, khu Tên 
Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ dùng cho gia đình: đèn và bộ đèn điện, quạt điện, nồi cơm điện, 

máy điều hòa, ấm đun, ổ cắm, phích cắm; mua bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 
thông; mua bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy; mua bán các thiết bị 
điện công nghiệp: băng keo điện, công tắc, đế cắm, đồng hồ đo điện, chuyển mạch, cầu 
dao, rơ le, đế rơ le, máng nhựa dẫn điện, ổ cắm, phích cắm, thiết bị đo đa năng, thiết bị 
ngắt điện tự động, thiết bị đo nhiệt kế, thiết bị dùng đo điện, thiết bị đếm giờ, tiếp điểm 
phụ, thanh sứ cách điện, vỏ chụp dùng cho bộ định thì, vỏ mặt của ổ cắm, cảm biến, bộ 
định thì, cầu dao tép, cầu dao chống giật, đèn báo led, đèn báo, còi báo, vỏ tủ điện, pin, 
khóa bấm tủ điện, nút nhấn, kìm đo điện, mô tơ, ổn áp, dây điện, biến dòng; mua bán máy 
móc, thiết bị và phụ tùng máy khác: máy biến tần, máy biến áp, máy phát điện, thiết bị tự 
động hóa. 
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(210) 4-2015-24005 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty TNHH hoá nông Lúa 
Vàng   (VN) 
Lô M8, đường N8, khu công nghiệp 

Nam Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc; 

thuốc trừ sâu. 
 

 
(210) 4-2015-24006 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty TNHH hoá nông Lúa 
Vàng  (VN) 
Lô M8, đường N8, khu công nghiệp 

Nam Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc; 

thuốc trừ sâu. 
 

 
(210) 4-2015-24022 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.24; A26.1.18 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Hệ thống 
Phân phối Thuốc lá Hà Nội  
(VN) 
D16 Làng Quốc tế Thăng Long, phường 

Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị, nguyên liệu ngành công nghiệp sản xuất thuốc lá, 

sắt thép, vật liệu xây dựng, lương thực, thực phẩm, đồ uống, hàng thủ công mỹ nghệ, rượu 

bia, thuốc lá, bánh kẹo, mủ cao su, nguyên liệu mủ cao su; dịch vụ xuất nhập khẩu; dịch 

vụ quảng cáo. 
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(210) 4-2015-24040 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 3.7.17; 20.7.1; A20.1.3; 22.5.1 (540)  

(731) Công ty TNHH thiết kế - sản 
xuất - dịch vụ - thương mại 
Bút Vàng  (VN) 
208 Mỹ Hào, đường Hà Huy Tập, Phú 

Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, giảng dạy gồm các sản phẩm sau: tập giấy 

vẽ A4. 
 

 
(210) 4-2015-24041 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 3.7.17; 20.7.1; 2.3.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết kế - sản 
xuất - dịch vụ - thương mại 
Bút Vàng  (VN) 
208 Mỹ Hào, đường Hà Huy Tập, Phú 

Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, giảng dạy gồm các sản phẩm sau: tập giấy 

vẽ A3. 
 
 

(210) 4-2015-24047 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.3.1; 26.3.2 

(591) Đỏ, trắng, xanh dương 

(540) 

 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Việt á  (VN) 
34A - 34B, phố Hàn Thuyên, phường 

Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính và tiền tệ, bao gồm: dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
853 

(210) 4-2015-24081 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.8 
(731) COLOURWATER LIMITED  (VG) 

P. O. Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, Virgin 
Islands, British 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt [quang học]; gọng kính đeo mắt; thấu kính quang học; kính râm; 

kính áp tròng; dây xích đeo của kính mắt và kính râm; túi đựng kính đeo mắt và kính râm; 
hộp đựng kính đeo mắt và kính râm; dây nhỏ đeo kính mắt và kính râm; dụng cụ làm sạch 
kính áp tròng; hộp đựng kính áp tròng. 

 

 
(210) 4-2015-24140 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.10; A5.3.13; A5.3.15; 25.5.25; 

1.15.15; 26.1.1; 24.17.21 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lam, vàng cam 

(540) 

  

(731) Lương Hoàng Hưng   (VN) 
Số 259/8 Nguyễn Tri Phương, phường 5, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Phô mai, cá đã chế biến; thịt; dầu ăn; chất chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo 
quản, phơi khô hoặc nấu chín; sữa và các sản phẩm sữa; (tất cả thuộc nhóm này). 

 

Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh mặn, kẹo; mứt dạng kẹo; kem lạnh; sôcôla, cà phê; ca cao; đồ 
gia vị (thực phẩm); hương liệu (thực phẩm); mì ăn liền; chè, bột sắn, bột và các sản phẩm 
làm từ bột ngũ cốc; bánh mỳ, (tất cả thuộc nhóm này). 

 

Nhóm 31: Sản phẩm nông nghiệp, nghề làm vườn, lâm nghiệp và các loại hạt không xếp 
vào các nhóm khác cụ thể là: hạt ngũ cốc, động vật sống, rau, quả tươi; hạt giống; cây và 
hoa tươi; (tất cả thuộc nhóm này). 

 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; bia; nước uống đóng chai, đóng bình; nước ngọt có ga/không 
ga; nước sô đa; nước khoáng dùng để uống (đóng chai); nước ép rau quả. (tất cả thuộc 
nhóm này). 

 

Nhóm 33: Rượu; đồ uống chứa cồn (trừ bia); rượu côc-tai; nước ép trái cây có cồn, rượu 
khai vị. (tất cả thuộc nhóm này). 

 

Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; tổ chức sự kiện, triển lãm, hội chợ với mục đích kinh 

doanh, thương mại và quáng cáo; tư vấn điều hành trong kinh doanh; nghiên cứu, khảo 

sát, điều tra thông tin thị trường; quan hệ công chúng; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
854 

các phương tiện truyền thông nhằm mục đích thương mại; tổ chức bình chọn và trao giải 

thưởng cho các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tốt nhằm tôn vinh doanh nghiệp và 

doanh nhân (mục đích thương mại và quảng cáo); (tất cả thuộc nhóm này). 
 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên đề; xuất bản sách 

báo, tạp chí, ấn phẩm (không bao gồm những bài quảng cáo); tổ chức các cuộc thi về giáo 

dục, giải trí và thể thao; sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình; tổ chức đào 

tạo để phát triển bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp và doanh nhân; (tất cả 

thuộc nhóm này). 
 

Nhóm 42: Dịch vụ chứng nhận chất lượng hàng hóa, dịch vụ; dịch vụ thiết kế đồ họa; dịch 

vụ vẽ trang trí cho bao bì; nghiên cứu khoa học kỹ thuật. (tất cả thuộc nhóm này). 
 

 
(210) 4-2015-24148 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A5.3.15; 1.15.23; A26.11.12; 26.15.15 

(591) Xanh lá cây, xanh da trời, xanh lá mạ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại Quốc tế Trung 
Thiên  (VN) 
Số 71, ngõ 132 phố Khương Trung, 

phường Khương Trung, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 30: Nước đá ở dạng viên, khối, bào. 
 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước khoáng, nước uống có ga, đồ uống không có cồn. 
 

 
(210) 4-2015-24149 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 1.15.15 

(591) Xanh da trời, xanh nước biển, trắng 

(540) 

   

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại Quốc tế Trung 
Thiên  (VN) 
Số 71, ngõ 132 phố Khương Trung, 

phường Khương Trung, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 30: Nước đá ở dạng viên, khối, bào. 
 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng; nước uống có ga; đồ uống không có cồn. 
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(210) 4-2015-24150 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.14; 1.15.15 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, xanh lá mạ, 

xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại quốc tế Trung 
Thiên  (VN) 
Số 71, ngõ 132 phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Nước đá ở dạng viên, khối, bào. 
 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng [đồ uống]; nước uống có gaz; đồ uống 
không có cồn. 

 
 

(210) 4-2015-24151 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.15; 26.15.15; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, xanh lá mạ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại quốc tế Trung 
Thiên   (VN) 
Số 71, ngõ 132 phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 30: Nước đá ở dạng viên, khối, bào. 
 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng [đồ uống]; nước uống có gaz; đồ uống 
không có cồn. 

 

 
(210) 4-2015-24152 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.15; 1.15.23; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, xanh lá mạ, 

xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại quốc tế Trung 
Thiên   (VN) 
Số 71, ngõ 132 phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 30: Nước đá ở dạng viên, khối, bào. 
 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng [đồ uống]; nước uống có gaz; đồ uống 
không có cồn. 
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(210) 4-2015-24242 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.9.1; 24.13.1; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Bệnh viện Đa khoa H. Chợ Mới  
(VN) 
Đường Huỳnh Thị Hưởng, ấp thị II, TT 
Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

 
(511)   Nhóm 44: Bệnh viện; khám chữa bệnh; các dịch vụ y tế tại bệnh viện. 

 

 
(210) 4-2015-24245 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6 
(591) Đen, vàng, da cam, xanh da trời, xanh lá 

cây, hồng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật 
Thịnh  (VN) 
Số 58 Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thương mại điện tử: máy tính, linh kiện máy tính, mỹ phẩm, hóa mỹ 

phẩm, thực phẩm chức năng, dụng cụ và trang thiết bị y tế, đồ điện gia dụng cụ thể là: nồi 
điện, máy hút bụi, bàn là, máy làm bánh, máy nướng bánh, máy xay thực phẩm, máy ép 
thực phẩm, lò nướng, ấm điện, máy vắt cam, bếp điện, bếp hồng ngoại, nồi áp suất, bình 
nước nóng, nồi chiên, nồi hấp, vỉ nướng bằng điện, thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ em, cụ 
thể là sữa và sản phẩm sữa, bột ăn dặm, bánh, kẹo, lương thực thực phẩm, cụ thể là: các 
loại nước xốt, bánh, kẹo, hạt khô đã qua chế biến dùng để ăn liền, tương ớt, gia vị, dấm, 
đồ uống giải khát, ba lô, túi xách, cặp sách, va li, đồ thời trang như quần áo, giày dép, mũ 
nón, đồng hồ, kính mắt, đồ trang sức, da và giả da, đồ đạc nội thất, trang thiết bị và dụng 
cụ thể dục thể thao, đồ trang trí như bình cắm hoa, đĩa bằng kim loại và phi kim loại, 
tượng trang trí bằng kim loại hoặc phi kim loại, bát đĩa, cốc chén, hàng thủ công mỹ nghệ, 
hàng đan lát, tranh ảnh nghệ thuật, đèn trang trí, đèn chiếu sáng, hoa nhân tạo, hoa tươi, 
chăn, ga, gối, đệm, mành, rèm, thảm trải, đồ dùng trẻ em cụ thể là nôi, xe đẩy, xe tập đi, 
ghế ngồi, đồ chơi trẻ em; dịch vụ cung cấp thông tin trên mạng internet nhằm mục đích 
quảng cáo, thương mại; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng internet.  
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(210) 4-2015-24247 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) THE COCA-COLA COMPANY  (US) 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 

30313, USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Các thiết bị và dụng cụ điện và truyền tải điện, tất cả được sử dụng để tạo ra và 

dự trữ năng lượng từ các nguồn năng lượng thay thế, cụ thể là: máy phát điện (đi-na-mô), 

máy phát điện khẩn cấp, máy sản xuất điện, máy thủy điện, máy sản xuất điện từ năng 

lượng gió, máy sản xuất điện từ năng lượng mặt trời; các dụng cụ điện và truyền tải điện, 

cụ thể là trạm năng lượng phát điện năng để cung cấp nguồn năng lượng tạm thời cho các 

khu vực xa xôi, hẻo lánh hoặc các khu vực bị thảm họa. 
 

Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 

thông gió (điều hòa không khí) cấp nước và thiết bị vệ sinh. 
 

Nhóm 40: Các dịch vụ xử lý môi trường, cụ thể là: xử lý và bảo tồn đất, chất thải và nước. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục (giảng dạy), cụ thể là: các lớp học và hội nghị chuyên đề 

trong lĩnh vực hỗ trợ các cá nhân và cộng đồng trong việc tìm kiếm được và duy trì các 

nguồn tài nguyên cơ bản như nước và năng lượng. 

 

Nhóm 42: Các dịch vụ nghiên cứu khoa học và kỹ thuật liên quan đến chăm sóc bảo vệ 

cộng đồng, sức khỏe và các nguồn tài nguyên bền vững. 
 

 
(210) 4-2015-24261 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.2 

(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Cái Đăng 
Khương  (VN) 
243 khu phố 2, thị trấn Thứ Ba, huyện 

An Biên, tỉnh Kiên Giang  
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; mua bán: máy vi tính, linh kiện máy vi tính, điện thoại di 

động, phụ kiện điện thoại di động, ti vi, đầu đĩa, loa, đồ điện gia dụng (bàn là, quạt điện, 

nồi áp suất, nồi cơm điện, chảo, bếp điện từ, máy xay sinh tố, bình đun nước, máy sấy 

tóc), bóng đèn, bộ đèn điện, tủ lạnh, máy giặt, máy hút bụi, lò vi sóng, máy lọc nước, máy 

khoan, máy cưa, máy biến thế, mô tơ điện, bếp ga. 
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(210) 4-2015-24327 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.2 
(731) Phạm Ngọc Thái  (VN) 

Thôn Kim Thành, xã Kim Sơn, huyện 
Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 29: Cá đã qua chế biến; tôm đã qua chế biến; sữa và các sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 30: Trà (chè); cà phê; bột đậu nành; bột ngũ cốc. 
 

Nhóm 35: Mua bán: lương thực, thực phẩm, đồ uống, rượu, bia, nước giải khát, bánh, kẹo, 
thuốc lá, nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, xăng dầu, than đá. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà hàng đồ nướng và đồ nướng BBQ; 
cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-24333 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.8; 26.3.23 
(591) Đen, trắng, xanh nhạt 
(731) Nguyễn Thị Nga  (VN) 

Diến Táo, xã Tiến Thắng, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại biên của máy điện tử, tấm mạch tổng hợp; rơ le thời gian tự 

động; thiết bị dẫn đường GPS, loa, thiết bị giám sát điện tử, thiết bị chống trộm điện tử, 
camera quan sát (thiết bị thu hình ảnh). 

 
Nhóm 11: Chậu vệ sinh; bệ xí nhà vệ sinh; hệ thống giội nước (ở cổng, chỗ đi tiểu); đồ gá 
lắp đường ống bồn tắm; máy nấu nước tắm. 

 
 

(210) 4-2015-24340 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Bùi Thọ Yến Khuyên  (VN) 
49/44 Trần Kế Xương, phường 7, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tổ chức hội chợ, triển lãm nhằm mục đích thương 

mại hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
859 

(210) 4-2015-24348 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 7.1.16; 7.1.6 
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) 1. Công ty TNHH nông nghiệp 
Hải Đăng   (VN) 
Xóm 7, xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc, 
tỉnh Nam Định 

2. Trần Thị Hoa Lý  (VN) 
Phòng 206, khu tập thể C5 Kim Liên, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 31: Hoa tự nhiên; hạt (hạt giống); nấm tươi; cây giống; rau tươi; quả tươi. 

 

 
(210) 4-2015-24380 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Phạm Thế Đại  (VN) 
Xóm 2, thôn Lô Đông, xã Vĩnh Long, 
huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp điện từ; bếp điện quang.  

 

 
(210) 4-2015-24385 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Phạm Thế Đại  (VN) 
Xóm 2, thôn Lô Đông, xã Vĩnh Long, 
huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga, bếp điện từ, bếp điện quang.  

 

 
(210) 4-2015-24415 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 26.4.2; 2.7.11 
(591) Da cam, xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH FOOD WITH LOVE  
(VN) 
83 lầu 5, đường Phan Kế Bính, phường 
Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé. 
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(210) 4-2015-24441 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.4.24; 26.3.23 
(731) HAFARY TRADEMARKS PTE. LTD.  

(SG) 
105 Eunos Avenue 3, Hafary Centre, 
Singapore 409836, Singapore 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng (phi kim loại); ngói ceramic; đá hoa cẩm thạch; đá granít; 

gạch đồng chất; xi măng; cát; bê tông trộn sẵn. 
 

 
(210) 4-2015-24442 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Xanh lam, trắng 
(731) HAFARY TRADEMARKS PTE. LTD.  

(SG) 
105 Eunos Avenue 3, Hafary Centre, 
Singapore 409836, Singapore 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng (phi kim loại); ngói ceramic; đá hoa cẩm thạch; đá granít; 

gạch đồng chất; xi măng; cát; bê tông trộn sẵn. 
 

 
210) 4-2015-24443 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.1.4; 5.1.20; A5.1.16; 26.4.2 
(591) Nâu, trắng 
(731) HAFARY TRADEMARKS PTE. LTD.  

(SG) 
105 Eunos Avenue 3, Hafary Centre, 
Singapore 409836, Singapore 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 19: Tấm bản thành phẩm bằng vật liệu gỗ; tấm bằng vật liệu gỗ dùng trong xây 

dựng; vật liệu xây dựng bằng gỗ ở dạng đã chế tạo; tấm gỗ để trang trí nội thất trong 
phòng. 

 

Nhóm 37: Lắp đạt sàn gỗ; khôi phục sàn gỗ. 
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(210) 4-2015-24460 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) EDUCATIONAL TESTING SERVICE 

(A NON-PROFIT NEW YORK 

CORPORATION)   (US) 

Rosedale Road, Princeton, New Jersey 

08541, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Bài kiểm tra dạng bản in đo và đánh giá mức độ năng suất, kỹ năng phi nhận 

thức và sử thông thạo liên quan đến vị trí công việc, khả năng thích ứng công việc của một 

cá nhân và xác định ứng viên phù hợp; ấn phẩm, cụ thể là, sách, tập tài liệu, tài liệu hướng 

dẫn nghiên cứu, sách hướng dẫn, bảng điểm trong lĩnh vực sản xuất, kỹ năng phi nhận 

thức và đánh giá mức độ thông thạo công việc của cá nhân.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ kinh doanh để xác định kỹ năng làm việc và để đánh giá trình độ nghề 

nghiệp, cụ thể là, dịch vụ phát triển bài kiểm tra, dịch vụ quản lý bài kiểm tra và dịch vụ 

chấm điểm bài kiểm tra cho các kỳ thi để đo lường và đánh giá năng suất, kỹ năng phi 

nhận thức, và khả năng thích ứng, mức độ sẵn sàng cho công việc của cá nhân.  

 

Nhóm 42: Cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm trực tuyến không tải xuống được 

cho việc quản lý các kỳ thi để chấm điểm, đo lường, đánh giá và lưu trữ thông tin liên 

quan dến năng suất làm việc, kỹ năng phi nhận thức và mức độ thông thạo cho vị trí công 

việc khả năng thích ứng công việc của một cá nhân và xác định ứng viên phù hợp để tuyển 

dụng.  
 

 
(210) 4-2015-24486 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A26.11.8; 26.3.23; 26.13.25 

(731) Dương Quế Thuận  (VN) 
343/18C Tô Hiến Thành, phường 12, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ phận của xe máy bao gồm: đồng hồ đo tốc độ, bộ cụm dây của máy phát 

điện, bộ phận đề, cục sạc điện, bộ cụm công tắc, thớt đề. 

 

Nhóm 12: Phụ tùng xe máy bao gồm: má phanh đĩa, ắc gấp (sơ mi gấp) (là một ống hình 

trụ bằng kim loại, dùng để định vị lõi bu lông của bàn để chân của xe máy), lá côn, còi 

điện. 
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(210) 4-2015-24487 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

(731) Công ty cổ phần Chusa Hà Nội  
(VN) 
Số 6+7, lô H2, ngõ 396 Trương Định, 

phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: camera báo động, báo cháy, đầu ghi hình, máy in 

hóa đơn, máy đọc mã vạch, máy in mã vạch, máy tính tiền, màn hình, màn hình cảm ứng. 
 

 

(210) 4-2015-24488 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

(731) Công ty cổ phần Chusa Hà Nội  
(VN) 
Số 6+7, lô H2, ngõ 396 Trương Định, 

phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: camera báo động, báo cháy, đầu ghi hình, máy in 

hóa đơn, máy đọc mã vạch, máy in mã vạch, máy tính tiền, màn hình, màn hình cảm ứng. 
 

 

(210) 4-2015-24503 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A26.3.13 (540) 

  

(731) Quang Thị Ngọc Thảo  (VN) 
B48A Nguyễn Thần Hiến, phường 18, 

quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 25: Trang phục thời trang các loại; giày dép các loại. 
 

 
210) 4-2015-24504 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 25.5.3; 26.13.25; 1.15.23 
(591) Đỏ, cam, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ tư vấn 
ZANEX  (VN) 
2822/3B đường An Phú Đông 27, 
phường An Phú Đông, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 25: Giày dép, trang phục các loại. 

 

Nhóm 35: Buôn bán quần áo; buôn bán giày dép; buôn bán phụ kiện thời trang các loại. 
 

 
(210) 4-2015-24526 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
xuất nhập khẩu An Dân  (VN) 
194 - 196 Trần Não, phường Bình An, 

quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Vòi nước và phụ kiện của vòi nước; vòi hoa sen và phụ kiện của vòi hoa sen; 

nút thoát nước (bộ phận của chậu rửa (la-va-bô) hoặc bồn tắm); vòi xịt rửa (thiết bị cấp 

nước); ống dẫn nước dùng cho hệ thống thiết bị vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2015-24527 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A26.11.9; 26.11.3; 26.7.25; 26.4.4 

(591) Lục đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Quốc tế Bắc 
Sài Gòn  (VN) 
C1-2, đường D16, KDC Việt - Sing, KP 

4, phường An Phú, Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; dịch vụ tổ chức hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại. 

 

Nhóm 36: Môi giới (trừ môi giới chứng khoán, môi giới kết hôn, nhân cha mẹ con nuôi, 

nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài); quản lý bất động sản; kinh doanh nhà và đầu tư cơ 

sở hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu đô thị; cho thuê nhà xưởng, nhà ở, văn phòng (thực 

hiện theo quy hoạch); dịch vụ tài chính; tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, kiểm 

toán, dịch vụ làm thủ tục về thuế). 

 

Nhóm 37: Xây dựng (xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình công nghiệp; trang trí 

ngoại thất), giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ; dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất 

nhập khẩu; vận chuyển hành khách đường bộ, cho thuê kho bãi. 

 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình dân dụng. 
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(210) 4-2015-24530 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 18.3.21; 26.3.1; A26.3.6 
(591) Đen, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế tạo máy 
và sản xuất vật liệu mới 
Trung Hậu  (VN) 
168 Nguyễn Duy, phường 9, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy công cụ; máy sản xuất gạch, ngói, bê tông. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gạch ngói; đá; bê tông; sàn xây dựng không 
bằng kim loại. 

 
Nhóm 35: Mua bán: máy xây dựng, máy sản xuất vật liệu xây dựng, vật liệu xây dựng. 

 

 
(210) 4-2015-24531 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.1.5; A5.3.15; 2.9.14; A1.1.10; 

A1.1.5; A2.9.15; 5.3.20; 13.1.6 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế tạo máy 
và sản xuất vật liệu mới 
Trung Hậu  (VN) 
168 Nguyễn Duy, phường 9, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ; máy sản xuất gạch, ngói, bê tông. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gạch ngói; đá; bê tông; sàn xây dựng không 
bằng kim loại. 

 

Nhóm 35: Mua bán: máy xây dựng, máy sản xuất vật liệu xây dựng, vật liệu xây dựng. 
 

 
(210) 4-2015-24542 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) 1. Phan Thị Thanh Hoa  (VN) 

38/5 Trần Lê, phường 4, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

2. An Ngọc Hân  (VN) 
378/23 An Dương Vương, phường 4, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón). 
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, quần áo, đồ uống, nước hoa, dầu gội đầu, dầu xả, kem 
chăm sóc tóc, sữa tắm, sữa dưỡng thể, kem dưỡng da, đồ dùng trang điểm, son, phấn dùng 
cho lĩnh vực làm đẹp, các loại phấn kem trang điểm, chế phẩm tẩy trang, mặt nạ làm đẹp, 
giày dép, túi xách, ví, đồng hồ, mắt kính, hàng phụ kiện thời trang, mũ nón, đồ trang sức, 
hàng gia dụng và hàng lưu niệm các loại; đại lý ký gửi hàng hoá (mỹ phẩm, quần áo, đồ 
uống, nước hoa, dầu gội đầu, dầu xả, kem chăm sóc tóc, sữa tắm, sữa dưỡng thể, kem 
dưỡng da, đồ dùng trang điểm, son, phấn dùng cho lĩnh vực làm đẹp, các loại phấn kem 
trang điểm, chế phẩm tẩy trang, mặt nạ làm đẹp, giày dép, túi xách, ví, đồng hồ, mắt kính, 
hàng phụ kiện thời trang, mũ nón, đồ trang sức, hàng gia dụng và hàng lưu niệm các loại); 
kinh doanh chuỗi cửa hang thời trang, vải, chăn, vỏ nệm, áo gối, khăn phủ giường, khăn 
tay bỏ túi, quần áo, giày dép, mũ nón, găng tay, cà vạt, khăn quàng cổ, phụ kiện ngành 
may như chỉ, kim, khuy, ruy băng trang trí, đồ trang trí cho giày, vật trang trí dùng cho 
quần áo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến các sản phẩm: mỹ phẩm, quần áo, đồ uống, 
nước hoa, dầu gội đầu, dầu xả, kem chăm sóc tóc, sữa tắm, sữa dưỡng thể, kem dưỡng da, 
đồ dùng trang điểm, son, phấn dùng cho lĩnh vực làm đẹp, các loại phấn kem trang điểm, 
chế phẩm tẩy trang, mặt nạ làm đẹp, giày dép, túi xách, ví, đồng hồ, mắt kính, hàng phụ 
kiện thời trang, mũ nón, đồ trang sức, hàng gia dụng (nồi cơm điện, xoong, chảo, ấm đun 
nước, máy sấy tóc, chổi lau nhà) và hàng lưu niệm các loại; dịch vụ xuất nhập khẩu hàng 
hóa dùng cho mục đích thương mại. 

 

 
(210) 4-2015-24544 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(300) 86/557,810 09.03.2015 US 

  
(731) PARTICLE MEASURING SYSTEMS, 

INC.  (US) 
5475 Airport Boulevard, Boulder, 
Colorado 80301, United States 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính và phần cứng máy tính để sử dụng trong nhận biết, giám 

sát và phân tích các chất rắn, lỏng và khí gây ô nhiễm; phần mềm và phần cứng dùng để 
đếm các hạt gây ô nhiễm; phần mềm và phần cứng để giám sát bột đánh bóng và làm 
phẳng, phần mềm và phần cứng để giám sát liên tục nồng độ hydro peroxit; trạm kiểm tra 
độ sạch là bộ phận được bao gồm trong phần cứng máy tính, phần mềm máy tính, hoặc 
thiết bị ngoại vi máy tính. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, bảo trì và sửa chữa, cụ thể là lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần 
cứng máy tính dùng để: nhận biết, giám sát và phân tích các chất rắn, lỏng và khí gây « 
nhiễm, nhận biết, giám sát và phân tích nồng độ hyđro peroxit, đếm các hạt gây ô nhiễm, 
giám sát bột đánh bóng và làm phẳng, kiểm tra độ sạch. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo, cụ thể là cung cấp các chương trình đào tạo và hội 
thảo chuyên về việc vận hành, bảo trì, sửa chữa và hiệu chỉnh các hệ thống cảm biến, 
giám sát và phân tích các chất rắn, lỏng và khí gây ô nhiễm, nhận biết, giám sát và phân 
tích nồng độ hyđro peroxit, đếm các hạt gây ô nhiễm, giám sát bột đánh bóng và làm 
phẳng, và kiểm tra độ sạch. 
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Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt, bảo trì và sửa chữa, cụ thể là cài đặt, bảo trì và sửa chữa phần 

mềm máy tính dùng để nhận biết, giám sát và phận tích các chất rắn, lỏng và khí gây « 

nhiễm, nhận biết, giám sát và phân tích nồng độ hyđro peroxit, đếm các hạt gây ô nhiễm, 

giám sát bột đánh bóng và làm phẳng, và kiểm tra độ sạch; xây dựng các chương trình 

máy tính để mô tả và thiết kế quy trình sản xuất liên quan đến các chất gây ô nhiễm, độ 

sạch, và nồng độ hyđro peroxit; xây dựng các chương trình máy tính để giải quyết sự cố 

của các quy trình sản xuất liên quan đến các chất gây ô nhiễm, độ sạch và nồng độ hyđro 

peroxit; xây dựng các chương trình máy tính để thiết kế quy trình phù hợp của sản phẩm, 

phương pháp và kỹ thuật thử nghiệm liên quan đến các chất gây ô nhiễm, độ sạch và nồng 

độ hyđro peroxit; xây dựng các chương trình máy tính để giám sát nơi sản xuất liên quan 

đến các chất gây ô nhiễm, độ sạch và nồng độ hyđro peroxit; xây dựng các chương trình 

máy tính để kiểm tra tại chỗ các chất gây ô nhiễm, độ sạch và nồng độ hyđrogen peroxit; 

xây dựng các chương trình máy tính cho dịch vụ kiểm tra ô nhiễm vi sinh; xây dựng các 

chương trình máy tính cho thử nghiệm trong phòng thí nghiệm các chất gây ô nhiễm, độ 

sạch và nồng độ hyđro peroxit. 
 

 
(210) 4-2015-24568 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.5; 26.1.2; A16.1.5; 26.4.4 

(591) Xanh nước biển, trắng 

(731) Tổng Công ty Truyền thông 
đa phương tiện VTC  (VN) 
Số 67B phố Hàm Long, phường Hàng 

Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 09: Bộ thu tích hợp giải mã tín hiệu truyền hình kỹ thuật số mặt đất (đầu thu kỹ 

thuật số); bộ tích hợp truyền thông đa phương tiện; máy thu tín hiệu truyền hình; bộ thu 

giải mã tín hiệu.  

 

Nhóm 35: Hoạt động quảng cáo và xuất nhập khẩu; mua bán đầu thu kỹ thuật số set-top-

box gồm: DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C, hybrid box, IPTV. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình mặt đất; truyền hình cáp ; truyền hình qua vệ tinh; truyền 

hình interet; liên lạc điện thoại trên nền internet; dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn 

thông.  

 

Nhóm 41: Dàn dựng: lên kịch bản, dựng đồ họa và hậu kỳ cho clip, trailer TVC truyền 

hình và audio phát thanh thời lượng dưới 5 phút; sản xuất chương trình phát thanh và 

truyền hình; dịch vụ xuất bản sách báo điện tử trực tuyến; dịch vụ giải trí truyền hình, sản 

xuất chương trình biểu diễn; dịch vụ cung cấp các trò chơi trực tuyến. 
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(210) 4-2015-24584 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.9.1; A3.9.24 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và xuất nhập khẩu ánh 
Dương  (VN) 
32 Trần Phú, phường Lương Khánh 
Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2015-24585 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.17; 25.1.25; A25.1.10; 25.1.9 
(731) Cơ sở sản xuất Hưng Hà  (VN) 

Tổ 8, phường Sông Hiến, thành phố Cao 
Bằng, tỉnh Cao Bằng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 05: Rượu linh chi (không dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2015-24591 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 26.15.15; 1.15.23 
(731) OJI HOLDINGS CORPORATION.  

(JP) 

7-5, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; phân bón; giấy thử hóa học; giấy thử phản 

ứng không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; bột và tinh bột dùng cho mục đích công 
nghiệp; chất dẻo dạng thô ở dạng hạt, dạng bột, dạng bột nhão và dạng lỏng; bột giấy; 
chất lọc nước chứa chất mang vi sinh vật, chứa các vi sinh vật đã phân hủy hữu cơ; chất 
lọc nước; chất keo tụ. 
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Nhóm 03: Chất tẩy rửa dùng cho mục đích gia dụng; khăn ẩm và tẩm vải không dệt được 

tẩm/thấm ướt chất tẩy rửa để làm sạch nhà vệ sinh; khăn ẩm dùng một lần được tẩm/ thấm 

ướt chất tẩy rửa; khăn lau ẩm được tẩm/thấm ướt chất tẩy rửa; xà phòng; khăn giấy được 

tẩm/thấm ướt nước thơm mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Tã lót trẻ em; tã cho người lớn; quần tã trẻ em [tã lót dạng quần]; quần tã; tã lót 

dạng quần cho trẻ em; tã lót dạng quần cho người lớn; khăn tã trẻ em [tã lót]; tấm lót vệ 

sinh cho trẻ em; tấm lót vệ sinh dùng cho việc đi tiểu không kiểm soát được; tã lót dùng 

cho việc đi tiểu không kiểm soát được;  quần thấm nước dùng cho việc đi tiểu không kiểm 

soát được; khăn giấy được tẩm dung dịch dược phẩm; khăn giấy không dệt được tẩm dung 

dịch dược phẩm; giấy vô trùng không dệt được tẩm dung dịch dược phẩm; vải ướt không 

dệt được tẩm, thẩm ướt dung dịch dược phẩm; tấm vải không dệt được tẩm dung dịch 

dược phẩm. 
 

Nhóm 17: Vật liệu cách điện; sợi hóa học [không dùng cho ngành dệt may]; tấm bằng 

chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp; giấy tụ điện (loại giấy dùng trong tụ điện như 

một chất cách điện); sợi đã lưu hóa; chất dẻo bán thành phẩm; màng bằng chất dẻo không 

dùng để bao gói; cao su tổng hợp; băng tự dính không dùng cho mục đích văn phòng, y tế 

hoặc gia dụng. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng [không bằng kim loại]; gỗ xây dựng; sàn, không bằng kim 

loại; vật liệu lợp mái, không bằng kim loại; vật liệu khoáng không bằng kim loại [thô 

hoặc bán thành phẩm]; gỗ dán; ván gỗ; tấm gỗ ép, dùng cho xây dựng; ván khuôn, không 

bằng kim loại để đổ bê tông. 
 

Nhóm 31: Trái cây tươi; rau tươi; thực phẩm cho động vật; hạt giống và củ thực vật; cây; 

cỏ [thực vật]; thảm cỏ tự nhiên; cây giống; cây con; hoa [tự nhiên]; cỏ cho súc vật gặm; 

vỏ gỗ bào dùng để sản xuất bột gỗ. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 

bán lẻ; dịch vụ tiếp thị; quản lý quá trình đặt hàng; dịch vụ bán buôn và bán lẻ dược 

phẩm, chế phẩm vệ sinh và thú y và vật tư y tế; dịch vụ quảng cáo và quảng bá sản phẩm; 

dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến các lĩnh vực kinh doanh; dịch vụ xúc tiến bán 

hàng cho người khác; dịch vụ bán buôn và bán lẻ liên quan đến chất tẩy rửa dùng cho mục 

đích gia dụng, khăn ẩm và tấm vải không dệt được tẩm chất tẩy rửa dùng để làm sạch nhà 

vệ sinh, khăn ẩm dùng một lần được tẩm chất tẩy rửa, khăn lau ẩm được tẩm chất tẩy rửa, 

các sản phẩm xà phòng, khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm, tã lót, tã lót cho trẻ em, 

khăn tã cho người lớn, quần tã trẻ em [tã lót dạng quần], tã lót dạng quần, tã lót dạng quần 

cho trẻ em, tã lót dạng quần cho người lớn, khăn tã trẻ em [tã lót], tấm lót vệ sinh cho trẻ 

em, tấm lót vệ sinh dùng cho việc đi tiểu không kiểm soát được, tã lót dùng cho việc đi 

tiểu không kiểm soát được, quần thấm nước dùng cho việc đi tiểu không kiểm soát được, 

khăn giấy được tẩm dung dịch dược phẩm, khăn giấy không dệt được tẩm dung dịch dược 

phẩm, giấy vô trùng không dệt được tẩm dung dịch dược phẩm, vải ướt không dệt được 

tẩm dung dịch dược phẩm, tấm vải không được tẩm dung dịch dược phẩm, khăn giấy và 

giấy vệ sinh. 
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(210) 4-2015-24599 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.7 
(731) SUCCESS ELECTRONICS & 

TRANSFORMER MANUFACTURER 
SDN. BHD.  (MY) 
No. 3, 5 & 7, Jalan TSB 8, Taman 
Industri Sungai Buloh, 47000 Sungai 
Buloh, Selangor, Malaysia 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng cường độ cao (HID) và hệ thống chiếu sáng bằng đèn điốt 

phát quang (LED) dùng cho thương mại, công nghiệp; hệ thống chiếu sáng cho gia đình; 
phụ kiện và linh kiện cho hệ thống chiếu sáng; đèn pha; đèn nhà xưởng; phụ kiện cho hệ 
thống chiếu sáng điện huỳnh quang trong nhà; điện cực đánh lửa cho hệ thống chiếu sáng 
(điện cực dùng để khởi động đèn và duy trì sự phóng điện trong đèn); phụ kiện cho hệ 
thống chiếu sáng ngoài trời; đèn đường. 

 

 
(210) 4-2015-24603 (220) 08.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.4.24; 24.15.21; 24.17.20; 1.15.3 
(731) SUGINO MACHINE LIMITED   (JP) 

2410 Hongo, Uozu City, Toyama 
Prefecture, 937-8511, Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

(511)   Nhóm 07: Máy và công cụ gia công kim loại; máy và thiết bị xử lý hóa chất; máy và thiết 
bị đốn gỗ, gia công gỗ, hoặc chế tạo gỗ dán; máy và thiết bị xử lý chất dẻo; máy và hệ 
thống sản xuất chất bán dẫn; máy và thiết bị sản xuất sản phẩm bằng cao su; thiết bị mài 
để làm sạch hoặc tẩy rửa bằng áp lực cao, dùng cho các bộ phận máy móc; thiết bị mài để 
làm sạch hoặc tẩy rửa kiểu khung quay; thiết bị mài để làm sạch hoặc tẩy rửa chứa thiết bị 
bốc dỡ cung cấp phối gia công cho nó và điều khiển phôi gia công đến vòi phun cố định.  

 

Nhóm 11: Thiết bị sấy thổi không khí dùng cho các bộ phận máy móc (không phải là bộ 
phận máy móc); thiết bị sấy chân không dùng cho các bộ phận máy móc (không phải là 
bộ phận máy móc).  

 

 
(210) 4-2015-24639 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Cam, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Hùng 
Vương  (VN) 
Số 63 Hàng Trống, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
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Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao và giải trí. 
 

Nhóm 45: Các dịch vụ cá nhân và xã hội được cung cấp bởi người khác phục vụ cho các 
nhu cầu thiết yếu của cá nhân cụ thể là: dịch vụ hộ tống; dịch vụ hôn lễ; dịch vụ tang lễ. 

 
 

(210) 4-2015-24648 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 7.3.11 
(591) Cam, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nhà độc đáo 
Việt Nam  (VN) 
102C E4 đường Kim Ngưu, phường 
Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch trong lĩnh vực thương mại, quảng cáo; 
quảng cáo. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2015-24667 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.15; 26.1.1; 25.1.6; 15.7.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, trắng, 

đen, vàng 
(731) Công ty TNHH SEAGULL ADC  

(VN) 
159 Trần Trọng Cung, khu dân cư Nam 
Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 

CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm, rau, quả. 
 

 
(210) 4-2015-24668 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.15; 26.1.1; 25.1.6; 15.7.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, trắng, 

đen, vàng, xanh 
(731) Công ty TNHH SEAGULL ADC  

(VN) 
159 Trần Trọng Cung, khu dân cư Nam 
Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 

CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm, rau, quả. 
 

 
(210) 4-2015-24706 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 4.5.1; A26.11.8; 

21.1.25 
(591) Đỏ, xanh đen, trắng 
(731) 1. Đặng Việt Anh  (VN) 

P1403 - tầng 14, nhà N05, khu 5,03ha, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

2. Phạm Minh Quyết  (VN) 
Thôn Tu Lễ, xã Kim Đường, huyện ứng 
Hòa, thành phố Hà Nội  

3. Hoàng Thị Bến  (VN) 
Thôn Tu Lễ, xã Kim Đường, huyện ứng 
Hoà, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ cung cấp viđêô trực tuyến, không tải 
về; dịch vụ cung cấp thông tin trong lĩnh vực giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn 
đào tạo hoặc giáo dục]; dịch vụ khảo thí giáo dục; dịch vụ cung cấp xuất bản phẩm điện 
tử trực tuyến, không tải xuống được.  

 

 
(210) 4-2015-24726 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(731) FLONIX ENTERPRISE SDN BHD  

(MY) 
39, Jalan Maarof, Bangsar, 59100 Kuala 
Lumpur, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Da và vật liệu giả da; vali (hành lý); túi du lịch; túi xách; túi xách tay; túi mua 
hàng, vali; túi bằng da để bao gói; ví bỏ túi; ví đựng tiền; ô dù; dây đeo vai bằng da. 

 

 
(210) 4-2015-24728 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.9.17; A5.7.23 
(591) Xanh lá cây, xanh đậm và nhạt, đen 

(540) 

  

(731) Đỗ Văn Trường  (VN) 
Cụm 5 Hòa Thôn, xã Tam Hiệp, huyện 
Phúc Thọ, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 29: Cà ngâm tương (cà muối). 
 

 
(210) 4-2015-24729 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 19.7.1; A19.7.16; 5.7.3; 26.1.2 
(591) Xanh cốm, xanh lá đậm, vàng, nâu vàng, 

trắng 

(540) 

  

(731) Đỗ Văn Trường  (VN) 
Cụm 5 Hòa Thôn, xã Tam Hiệp, huyện 
Phúc Thọ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Sản phẩm tương đậu nành truyền thống. 

 
 

(210) 4-2015-24730 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.15; A5.11.13; 5.3.11 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH GREEN ROOFING  
(VN) 
Phòng 408, tòa nhà Hải Âu, 39B Trường 
Sơn, phường 4, quận Tân Bình, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Tấm nhựa polycarbonate đặc; tấm nhựa polycarbonate rỗng; tấm nhựa 

polycarbonate sóng dạng vật liệu xây dựng. 
 

 
(210) 4-2015-24741 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Trí Hoàng  (VN) 
17/2/47/12 đường Liên khu 5-6, phường 
Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Thìa, nĩa, dao gọt quả củ. 

 
Nhóm 21: Đồ gia dụng, dụng cụ dùng cho nhà bếp như: xoong nồi, vá (muôi) (làm bằng 
inèc). 
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(210) 4-2015-24742 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Phát triển 

Đô thị Nam Hà Nội  (VN) 
Số 458, phố Minh Khai, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ trường nội trú, 

trường chuyên khoa; tổ chức các cuộc thi [giáo dục]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch 
vụ hướng dẫn, giảng dạy, thực tập, thực hành; dịch vụ thí nghiệm, xét nghiệm (cho mục 
đích thực hành của học sinh, sinh viên trong nhà trường). 

 

 
(210) 4-2015-24743 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Phát triển 

Đô thị Nam Hà Nội  (VN) 
Số 458, phố Minh Khai, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ trường nội trú, 

trường chuyên khoa; tổ chức các cuộc thi [giáo dục]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch 
vụ hướng dẫn, giảng dạy, thực tập, thực hành; dịch vụ thí nghiệm, xét nghiệm (cho mục 
đích thực hành của học sinh, sinh viên trong nhà trường). 

 

 
(210) 4-2015-24744 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.15.1; 26.1.1; 25.1.25; 25.7.25 
(731) MIMS (HONG KONG) LIMITED  (HK) 

27/F, OTB Building, 160 Gloucester 
Road, Wanchai, Hong Kong 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 09: Xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống; đĩa compắc (nghe-nhìn); đĩa compắc 

(bộ nhớ chỉ đọc; đĩa compắc bộ nhớ chỉ đọc được lập trình trước; đĩa compắc được ghi 
trước (CD); đĩa compắc tương tác được ghi trước; tài liệu hướng dẫn và sách hướng dẫn 
dưới dạng điện tử; tài liệu hướng dẫn và sách hướng dẫn dưới dạng chương trình máy tính. 
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Nhóm 16: Sách, báo chí, tạp chí phổ thông, sách mỏng, catalô, ấn phẩm và xuất bản phẩm 
dạng in. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ xuất bản và xuất bản điện tử (không bao gồm xuất bản tài liệu quảng 
cáo); xuất bản ấn phẩm; xuất bản sách, tạp chí phổ thông, tạp chí chuyên ngành, báo, bản 
tin, danh bạ; xuất bản điện tử trực tuyến về sách và tạp chí định kỳ; xuất bản sách điện tử, 
tạp chí phổ thông điện tử, tạp chí chuyên ngành điện tử, báo điện tử, bản tin điện tử, danh 
bạ điện tử, dưới dạng ấn phẩm hoặc trực tuyến từ mạng máy tính hoặc mạng máy tính 
toàn cầu; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; sản xuất các 
bản ghi âm và/hoặc ghi hình; sản xuất các bài thuyết trình ở dạng nghe nhìn; dịch vụ giải 
trí; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ định hướng về giáo dục; cung cấp các dịch vụ 
đào tạo; cung cấp các khóa đào tạo; sắp xếp và tổ chức hội nghị, hội thảo, hội thảo chuyên 
đề, đại hội, hội thảo thực hành, chương trình đào tạo, triển lãm (dùng cho mục đích văn 
hóa hoặc giáo dục), cuộc thi (về giáo dục, thể thao hoặc giải trí); tổ chức các hội thảo 
chuyên đề, hội thảo thực hành, bài giảng, chương trình đào tạo và các lớp đào tạo; tổ chức 
các buổi trình diễn trực tiếp; dịch vụ cố vấn, tư vấn và cung cấp thông tin liên quan tới các 
dịch vụ kể trên trong nhóm 41. 

 

 
(210) 4-2015-24745 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.15.1; 26.1.1; 25.1.25; 25.7.25 
(731) MIMS (HONG KONG) LIMITED  (HK) 

27/F, OTB Building, 160 Gloucester 
Road, Wanchai, Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 09: Xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống; đĩa compắc (nghe-nhìn); đĩa compắc 
(bộ nhớ chỉ đọc; đĩa compắc bộ nhớ chỉ đọc được lập trình trước; đĩa compắc được ghi 
trước (CD); đĩa compắc tương tác được ghi trước; tài liệu hướng dẫn và sách hướng dẫn 
dưới dạng điện tử; tài liệu hướng dẫn và sách hướng dẫn dưới dạng chương trình máy tính. 

 

Nhóm 16: Sách, báo chí, tạp chí phổ thông, sách mỏng, catalô, ấn phẩm và xuất bản phẩm 
dạng in. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ xuất bản và xuất bản điện tử (không bao gồm xuất bản tài liệu quảng 
cáo); xuất bản ấn phẩm; xuất bản sách, tạp chí phổ thông, tạp chí chuyên ngành, báo, bản 
tin, danh bạ; xuất bản điện tử trực tuyến về sách và tạp chí định kỳ; xuất bản sách điện tử, 
tạp chí phổ thông điện tử, tạp chí chuyên ngành điện tử, báo điện tử, bản tin điện tử, danh 
bạ điện tử, dưới dạng ấn phẩm hoặc trực tuyến từ mạng máy tính hoặc mạng máy tính 
toàn cầu; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; sản xuất các 
bản ghi âm và/hoặc ghi hình; sản xuất các bài thuyết trình ở dạng nghe nhìn; dịch vụ giải 
trí; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ định hướng về giáo dục; cung cấp các dịch vụ 
đào tạo; cung cấp các khóa đào tạo; sắp xếp và tổ chức hội nghị, hội thảo, hội thảo chuyên 
đề, đại hội, hội thảo thực hành, chương trình đào tạo, triển lãm (dùng cho mục đích văn 
hóa hoặc giáo dục), cuộc thi (về giáo dục, thể thao hoặc giải trí); tổ chức các hội thảo 
chuyên đề, hội thảo thực hành, bài giảng, chương trình đào tạo và các lớp đào tạo; tổ chức 
các buổi trình diễn trực tiếp; dịch vụ cố vấn, tư vấn và cung cấp thông tin liên quan tới các 
dịch vụ kể trên trong nhóm 41. 
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(210) 4-2015-24749 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.5.1; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại sơn Nhật Anh  (VN)
Khu công nghiệp Hợp Thịnh, huyện Tam 
Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn dầu dùng trong xây dựng.  
 

Nhóm 19: Bột bả tường; bột đá dùng trong xây dựng.  
 

(210) 4-2015-24751 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Đỏ, trắng, nâu 
(731) Công ty TNHH MIWON Việt Nam  

(VN) 
Phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành 
phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ  

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm bổ sung. 
 
 

(210) 4-2015-24752 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH Vạn Xuân  (VN) 

231 Chiến Lược, khu phố 18, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-24761 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(300) 66717 09.03.2015 JM 

(731) APPLE INC.   (US) 
1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy tính; phần cứng máy vi tính; phần mềm 
trò chơi điện tử cầm tay thích hợp cho việc sử dụng với một màn hình hiển thị hoặc màn 
hình bên ngoài; máy vi tính cầm tay; máy tính bảng; máy hỗ trợ cá nhân số hóa (thiết bị 
điện tử có khả năng ghi nhận thông tin của người sử dụng đưa vào bằng cây bút đặt biệt, 
và hỗ trợ các công cụ cá nhân cần thiết như đặt lịch, ghi chép, gửi fax); máy tổ chức điện 
tử (nhỏ như máy tính cầm tay với ứng dụng đặt lịch/nhật ký cài sẵn); sổ ghi chép điện tử; 
thiết bị đọc sách điện tử; phần mềm trò chơi máy tính dùng cho máy trò chơi điện tử; thiết 
bị điện tử số hóa cầm tay và phần mềm liên quan; thiết bị điện tử số hóa, di động cầm tay 
có khả năng truy cập internet và để gửi, nhận và lưu trữ các cuộc gọi bằng điện thoại, fax, 
thư điện tử, và các dữ liệu số hóa khác); bộ thiết bị điện tử cầm tay dùng để nhận, lưu trữ, 
và/hoặc truyền dữ liệu và tin nhắn theo phương thức không dây, và thiết bị điện tử cho 
phép người sử dụng dò tìm hay quản lý thông tin cá nhân; thiết bị ghi và tái tạo âm thanh; 
máy nghe nhạc MP3 và các thiết bị nghe âm thanh theo định dạng số hóa khác); máy ghi 
âm thanh kỹ thuật số; máy ghi và máy phát viđêô kỹ thuật số; máy ghi âm và máy quay 
băng cát xét âm thanh; máy ghi âm và máy quay băng cát xét viđêô; đầu ghi và đầu máy 
chạy đĩa compắc; đầu ghi và đầu máy chạy đã DVD; đầu ghi và đầu máy chạy băng âm 
thanh kỹ thuật số; máy thu thanh (rađiô), thiết bị phát và thu sóng rađiô; bộ trộn tín hiệu 
âm thanh, tín hiệu viđêô, và tín hiệu kỹ thuật số; bộ khuếch đại âm thanh; bộ thu âm 
thanh; bộ giải mã âm thanh; thiết bị âm thanh dùng trong ô tô; thiết bị ghi âm và nhận 
dạng giọng nói; tai nghe (nhét vào tai), tai nghe vòng qua đầu; loa âm thanh; micrô; linh 
kiện và phụ kiện âm thanh; mô-đem; thiết bị thông tin liên lạc qua mạng; thiết bị và dụng 
cụ thông tin hên lạc điện tử; thiết bị nghe nhìn dùng trong giảng dạy; thiết bị và dụng cụ 
quang học; thiết bị và dụng cụ viễn thông; thiết bị sử dụng hệ thống định vị toàn cầu 
(GPS); điện thoại; thiết bị thông tin liên lạc theo phương thức không dây để truyền âm 
thanh, giọng nói, dữ liệu hoặc hình ảnh; dây cáp (dây cáp điện, cáp đồng trục, sợi cap 
quang); thiết bị lưu trữ dữ liệu; vật mang dữ liệu từ tính; con chíp (mạch điện tử siêu nhỏ), 
đĩa và băng có ghi hay dùng để ghi chương trình và phần mềm máy tính; máy fax; máy 
ảnh; pin (ắc quy); ti vi; đầu máy thu hình; màn hình ti-vi; bộ giải mã tín hiệu truyền hình 
(set-top-box); phần mềm máy tính; các chương trình trò chơi điện tử và máy tính ghi sẵn 
hoặc có thể tải xuống được; phần mềm hệ điều hành máy tính; phần mềm máy tính dùng 
cho hệ thống định vị toàn cầu (GPS); phần mềm máy tính dùng trong du lịch và tổ chức 
du lịch (lữ hành), lên kế hoạch du lịch, định hướng, lên kế hoạch tuyến du lịch, cung cấp 
thông tin địa lý, nơi đến, vận chuyển và giao thông, hướng dẫn lái và đi, vẽ bản đồ địa 
điểm theo tùy chọn của người sử dụng, thông tin bản đồ đường phố, hiển thị bản đồ điện 
tử, và thông tin nơi đến; phần mềm máy tính để lập, tạo ra, phân phối, tải, truyền, nhận, 
chạy, chỉnh sửa, trích dẫn, mã hóa, giải mã, hiển thị, lưu giữ và tổ chức văn bản, dữ liệu, 
hình đồ họa, hình ảnh, âm thanh, viđêô, và các nội dung đa phương tiện khác, các ấn 
phẩm điện tử, và các trò chơi điện tử; phần mềm máy tính dùng để ghi, tổ chức, phát, thực 
hiện thao tác, và xem văn bản, dữ liệu, tập tin (file) âm thanh, tập tin (file) viđêô và trò 
chơi điện tử liên quan đến máy tính, thiết bị truyền hình, thiết bị giải mã tín hiệu truyền 
hình, máy phát âm thanh, máy phát viđêô, máy phát đa phương tiện, điện thoại và các 
thiết bị điện tử số hóa cầm tay; phần mềm máy tính giúp người sử dụng lập trình và phân 
phối văn bản, dữ liệu, hình đồ họa, hình ảnh, âm thanh, viđêô và các nội dung đa phương 
tiện khác thông qua mạng lưới thông tin liên lạc toàn cầu và các mạng máy tính, điện tử 
và thông tin liên lạc khác; phần mềm máy tính để nhận diện, định vị, tạo nhóm, phân 
phối, và quản lý dữ liệu và đường dẫn giữa các máy tính chủ (server) và người sử dụng 
được kết nối tới các mạng lưới thông tin liên lạc toàn cầu và các mạng máy tính, mạng 
điện tử và các mạng thông tin liên lạc khác; phần mềm máy tính để sử dụng trên các thiết 
bị điện tử số hóa di động cầm tay và thiết bị điện tử tiêu dùng khác; phần mềm xuất bản 
điện tử; phần mềm đọc ấn phẩm điện tử; phần mềm máy tính quản lý thông tin cá nhân; 
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âm thanh và nội dung nghe nhìn, thông tin, và lời bình luận ghi sẵn có thể tải xuống; sách, 
tạp chí, ấn phẩm định kỳ, bản tin, báo, tập san chuyên đề điện tử, và các ấn phẩm điện tử 
khác có thể tải xuống; phần mềm quản lý dữ liệu; phần mềm nhận dạng ký tự; phần mềm 
nhận dạng giọng nói; phần mềm thư điện tử và phần mềm nhắn tin điện tử; phần mềm 
máy tính để truy cập, duyệt qua và tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực tuyến; bảng tin điện tử; 
phần mềm đồng bộ hóa dữ liệu; phần mềm phát triển ứng dụng; màn hình hiển thị và màn 
hình máy tính; bàn phím máy vi tính; tấm lót chuột máy vi tính; máy in cho máy vi tính; ổ 
đĩa cứng và ổ đĩa máy tính ; sách hướng dẫn cho người sử dụng dưới định dạng có thể đọc 
được bằng thiết bị điện tử, máy hay máy tính được dùng với, và bán kèm thành bộ với tất 
cả các sản phẩm trên; bộ đấu nối, bộ nối, dây dẫn, cáp nối, bộ nạp (sạc), gói thiết bị cắm 
thêm (docks), thiết bị gắn thêm vào máy tính có khe mở rộng để kết nối tới các thiết bị 
ngoại vi (docking stations), giao diện (thiết bị ghép nối) và bộ điều hợp điện và điện tử 
dùng cho tất cả các sản phẩm nêu trên; thiết bị máy tính dùng cho các sản phẩm trên; thiết 
bị điện tử có chức năng đa phương tiện để dùng với các sản phẩm nêu trên; thiết bị điện tử 
với chức năng tương tác để dùng với các sản phẩm nêu trên; phụ kiện, bộ phận, linh kiện 
nhỏ và thiết bị đo thử cho các sản phẩm nêu trên; vỏ bọc, túi và hộp chuyên dùng hoặc có 
hình dạng phù hợp để đựng tất cả các sản phẩm trên; thiết bị hoa tiêu hướng dẫn trong 
hàng hải); thiết bị kiểm tra tem thư; máy đếm tiền; cơ cấu dùng cho thiết bị hoạt động khi 
bỏ xu (thẻ) vào đó; máy ghi âm; thiết bị đo chiều cao của mép/gấu trang phục; máy bỏ 
phiếu; nhãn điện tử cho hàng hoá; máy tự động tính toán và chọn ra phần thưởng (giải 
thưởng); thiết bị và dụng cụ để cân; thước đo; bảng thông báo điện tử; thiết bị đo; vi mạch 
[các lớp silicon]; mạch tích hợp; màn hình huỳnh quang; thiết bị điều khiển từ xa; sợi dây 
dẫn quang [sợi quang]; hệ thống lắp đặt điện tử dùng để điều khiển từ xa các hoạt động 
(quy trình vận hành) công nghiệp; cột thu lôi (chống sét); thiết bị điện phân; thiết bị dập 
lửa; thiết bị X-quang phục vụ cho mục đích công nghiệp; thiết bị và dụng cụ cứu đắm; 
thiết bị báo động phát ra tiếng còi; kính râm; phim hoạt hình; máy soi trứng; còi gọi chó; 
nam châm trang trí; hàng rào tích điện; bít tất được làm ấm (sưởi) bằng điện; thiết bị báo 
động, thiết bị cảm biến báo động và hệ thống giám sát báo động; hệ thống an ninh và 
giám sát nơi ở; thiết bị dò khói và khí cácbon mono-xít (CO); máy điều nhiệt, thiết bị 
giám sát, thiết bị cảm biến và bộ điều khiển cho hệ thống và thiết bị điều hòa không khí, 
nhiệt, và thông gió; khóa và chốt cửa điện và điện tử cho cửa ra vào và cửa sổ; bộ điều 
khiển từ xa dùng để mở và đóng ga-ra; bộ điều khiển từ xa dùng để mở cho rèm, rèm vải, 
mành che nắng, mành che cửa sổ; bộ điều khiển ánh sáng; ổ cắm điện; công-tắc điện và 
điện tử; trong đó, các chương trình và phần mềm trong nhóm này là các chương trình và 
phần mềm máy tính ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được. 

 

 
(210) 4-2015-24762 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(300) 1718525 09.03.2015 CA 

(731) APPLE INC.    (US) 
1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, U.S.A 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy. 
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(210) 4-2015-24801 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A17.2.2 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xây dựng 
thương mại xuất nhập khẩu 
Kim Vân Thân  (VN) 
Khối 4 - thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn 
Châu, tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, kim loại quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý, kim loại và quặng kim loại.  
 
 

 
(210) 4-2015-24803 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A17.2.2; A26.4.24 
(591) Đen, hồng, vàng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân hiệu 
vàng Mạnh Hùng   (VN) 
Xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, tỉnh 
Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, kim loại quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý, kim loại và quặng kim loại.  
 
 

 
(210) 4-2015-24811 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A26.11.8; 26.1.1 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thái Dương  (VN) 
135 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Hạt macca (đã chế biến); quả óc chó (quả hổ đào) đã chế biến.  
 

Nhóm 30: Chè (trà); bột trà xanh; bột thực phẩm; trà túi lọc; bánh kẹo; bột chùm ngây sấy 
khô. 

 
Nhóm 31: Thực phẩm tươi sống cụ thể là: cá, tôm, gia cầm, gia súc; rau tươi, quả tươi.  
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Nhóm 35: Hệ thống siêu thị (bán buôn, bán lẻ và phân phối sản phẩm hàng hóa), cửa hàng 
tiện lợi chuyên mua bán các hàng thực phẩm và tiêu dùng hàng ngày bao gồm các sản 
phầm: dầu ăn, sữa, đường, cà phê, bánh kẹo.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện, nhà hàng ăn uống, nhà nghỉ du lịch.  

 

 
(210) 4-2015-24825 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Xanh dương đậm, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty luật TNHH một thành 
viên Ngôi Nhà Mơ Ước  (VN) 
Số 100, đường D1, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 

 

 
(210) 4-2015-24840 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.3; 1.15.21; A9.7.22 
(731) EFFORTLESS ENGLISH LLC  (US) 

1702 "A" Street #C, Sparks, NV 89431, 
United States of America 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục và đào tạo: giảng dạy tiếng Anh. 

 

 
(210) 4-2015-24845 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.23; 26.4.2 
(591) Vàng, đỏ, xanh tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Cẩm Liềm  (VN) 
Số 44-46 đường 30/4, phường An Phú, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy thu hình, máy thu thanh, đầu đọc đĩa, quạt điện, nồi cơm điện, 

ấm đun nước dùng điện, lò vi sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc, máy vi 
tính, thiết bị ngoại vi máy tính và phần mềm máy tính. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa: ti vi, đầu máy đọc đĩa hình (viđêô), đầu đọc đĩa, máy quay 
phim (viđêô) loại gia đình, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy quần áo, điều hòa nhiệt độ. 
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(210) 4-2015-24847 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.1; 7.15.22; 7.5.10; 25.5.2 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
kinh doanh xuất nhập khẩu 
thực phẩm Hạc Thành  (VN) 
Phòng 211, nhà 17, khu chung cư Đông 

Phát, phường Đông Vệ, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 29: Nem thịt; nem chua; giò; chả; ruốc bông; cá thính (cá muối chua). 
 

 
(210) 4-2015-24858 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.1; 1.15.3 

(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đăng Đạo  (VN) 
Xóm 10, Kim Hoàng, xã Vân Canh, 

huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh, cụ thể: bệt vệ sinh, chậu rửa mặt, tiểu nam, sen tắm, vòi rửa 

mặt, xịt vệ sinh, bồn tắm, bồn nước, bình nóng lạnh, chậu rửa bát. 

 

Nhóm 20: Kệ, giá phòng tắm; giương, kính phòng tắm. 
 

 
(210) 4-2015-24859 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.1; 1.15.3 

(591) Đỏ, trắng, đen 

(540)  

(731) Nguyễn Đăng Đạo   (VN) 
Xóm 10, Kim Hoàng, xã Vân Canh, 

huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.   

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể: bệt vệ sinh, chậu rửa mặt, tiểu nam, sen tắm, vòi rửa 

mặt, xịt vệ sinh, bồn tắm, bồn nước, bình nóng lạnh, chậu rửa bát. 

 

Nhóm 20: Kệ, giá phòng tắm; giương, kính phòng tắm. 
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(210) 4-2015-24861 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 1.15.9; 26.3.2 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng
(731) Công ty TNHH cao su, nhựa và 

cơ khí Bazan  (VN) 
Đường số 6, khu công nghiệp Nhơn 
Trạch II - Nhơn Phú, xã Hiệp Phước, 
huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Silicon (chống dính, thoát khuôn cho công nghiệp);  
 

Nhóm 06: Thiếc; sản phẩm làm từ thiếc (nắp thiếc, bao bì bằng thiếc)  
 

Nhóm 07: Trục chà lúa làm bằng cao su (bộ phận máy móc).  
 

Nhóm 12: Bánh xe đẩy (bằng cao su hoặc PU).  
 

Nhóm 17: Gioăng cao su, vòng đệm dùng cho phụ tùng nối và để nối ống gioăng cao su, 
vòng đệm dùng cho phụ tùng nối và để nối ống. 

 

 
(210) 4-2015-24863 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(300) 1679968 10.03.2015 AU 

  
(731) NUFARM AUSTRALIA LIMITED  

(AU) 
103 Pipe Rd Laverton North Vic 3026 
Australia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 

sinh vật có hại; thuốc diệt ký sinh trùng. 
 

 
(210) 4-2015-24870 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) SUGAR VENTURES PTE. LTD.   (SG) 
71 Ayer Rajah Crescent, #01-25, 
Singapore 139951  

 
(511)   Nhóm 35: Quản trị kinh doanh; quản trị kinh doanh liên quan đến lập kế hoạch kinh 

doanh; quản lý kinh doanh; tư vấn kinh doanh; dịch vụ phát triển kinh doanh; tư vấn sáp 
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nhập và hợp nhất doanh nghiệp; dịch vụ hợp nhất doanh nghiệp; dịch vụ sáp nhập doanh 
nghiệp; tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn lập kế hoạch kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh 
doanh; tư vấn điều hành kinh doanh; tư vấn tuyển nhân sự; tư vấn tiếp thị kinh doanh; dịch 
vụ tư vấn kinh doanh cụ thể là đánh giá các kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp; quản 
trị và quản lý các dự án kinh doanh; cung cấp thông tin kinh doanh, bao gồm cả thông tin 
kinh doanh trực tuyến, cho các chủ thầu và các nhà đầu tư.  

 
Nhóm 36: Đầu tư; quản lý đầu tư; phân tích đầu tư; đầu tư tài chính; môi giới đầu tư tài 
chính; quản trị các quỹ đầu tư; dịch vụ tư vấn liên quan đến đầu tư; dịch vụ môi giới đầu 
tư vốn; đầu tư vốn; dịch vụ đầu tư vốn; dịch vụ đầu tư quỹ cổ phần riêng; dịch vụ cung cấp 
vốn đầu tư; dịch vụ quỹ đầu tư phòng hộ; dịch vụ đầu tư vốn mạo hiểm cụ thể là cung cấp 
đầu tư và tài chính cho các chủ thầu, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và các công ty mới 
thành lập; cung cấp thông tin, bao gồm cả thông tin trực tuyến, về đầu tư.  

 

 
(210) 4-2015-24871 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) 1. JOINSET CO., LTD.   (KR) 

9B-51L, Panwol Industrial Complex, 329 

Haean-ro, Danwon-gu, Ansan-si, 

Kyeonggi-do, 425-866, Republic of 
Korea  
2. KIM, SUN-KI  (KR) 

809-1602 Suri Apt., Sanbon-dong, 40 

Surisan-ro, Gunpo-si, Kyeonggi-do, 
435-040, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 07: Lò xo của máy móc không dùng cho xe cộ, là loại lò xo được dùng làm các bộ 

phận của máy móc, cụ thể là lò xo hơi, lò xo dạng tấm, lò xo khí, lò xo xoắn ốc, lò xo 
dạng thanh, lò xo lưới thép, lò xo phẳng, lò xo hoạt động bằng chất lỏng, lò xo đĩa, lò xo 
hình zíc zắc, lò xo dạng bánh xe, và lò xo dạng móc. 

 
Nhóm 09: Thiết bị điện đầu cuối, cụ thể là thiết bị đầu cuối cách điện, thiết bị đầu cuối 
nối điện, thiết bị điện đầu cuối để gắn lên các bề mặt, thiết bị đầu cuối cách điện để gắn 
lên các bề mặt, thiết bị đầu cuối kết nối điện đàn hồi, thiết bị đầu cuối nối điện để gắn lên 
các bề mặt, thiết bị đầu cuối nối điện để làm nhiễu động điện từ; bộ nối điện; bộ nối điện 
để gắn lên các bề mặt.  

 
Nhóm 12: Lò xo của máy móc dùng cho xe cộ, là loại lò xo được dùng làm các bộ phận 
kết cấu của xe cộ, cụ thể là lò xo hơi, lò xo dạng tam, lò xo khí, lò xo xoắn ốc, lò xo dạng 
thanh, lò xo lưới thép, lò xo phẳng, lò xo hoạt động bằng chất lỏng, lò xo đã, lò xo hình 
zíc zắc, lò xo dạng móc, và lò xo dạng bánh xe; bộ giảm xóc, giảm chấn lò xo dùng cho 
xe cộ, cụ thể là miếng đệm giảm xóc, giảm chấn gắn với lò xo dạng cuộn; lò xo cho ghế 
ngồi xe cộ.  
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(210) 4-2015-24877 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(300) 86559174 10.03.2015 US 

86559177 10.03.2015 US 
86559178 10.03.2015 US 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.5 
(731) HOME BOX OFFICE, INC.   (US) 

1100 Avenue of the Americas, New 
York, NY 10036, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng có thể tải xuống được cho điện thoại di động dùng trong 

việc cung cấp và phân phối âm thanh, viđêô và nội dung giải trí đa phương tiện bao gồm 
văn bản, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, viđêô và các tập tin nghe nhìn. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông di động có bản chất là truyền dẫn điện tử, phát sóng và 
truyền phát âm thanh, viđêô và nội dung giải trí đa phương tiện bao gồm văn bản, dữ liệu, 
hình ảnh, âm thanh, viđêô và các tập tin nghe nhìn thông qua internet, truyền thông không 
dây, mạng thông tin liên lạc điện tử và mạng máy tính. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí có bản chất là cung cấp nội dung và các chương trình giải trí, 
cụ thể là phim ảnh, chương trình truyền hình, các đoạn phim viđêô, đồ họa và các thông 
tin liên quan đến phim ảnh và các chương trình truyền hình trong các lĩnh vực hài kịch, 
phim hài, kịch, phim hành động, chương trình tạp kỹ, phim mạo hiểm, thể thao, âm nhạc, 
những sự kiện nóng bỏng của thời đại hiện nay và tin tức giải trí, phim tài liệu và phim 
hoạt hình qua internet, mạng truyền thông điện tử, mạng máy tính và mạng truyền thông 
không dây; dịch vụ giải trí tương tác trực tuyến có bản chất là cung cấp website chứa đựng 
các ảnh chụp không thể tải xuống được, viđêô, âm thanh và bài văn xuôi, các đoạn phim 
viđêô và các tài liệu đa phương tiện khác liên quan đến phim ảnh và các chương trình 
truyền hình trong lĩnh vực hài kịch, phim hài, kịch, phim hành động, chương trình tạp kỹ, 
phim mạo hiểm, thể thao, âm nhạc, những sự kiện nóng bỏng của thời đại hiện nay và tin 
tức giải trí, phim tài liệu và phim hoạt hình. 

 

 
(210) 4-2015-24878 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A1.1.10; A7.1.12; 7.1.24; 

26.13.1 
(591) Xanh lá, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần BT Việt Nam  

(VN) 
Số 1B Trung Liệt, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản. 
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(210) 4-2015-24880 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.1.10; 26.1.1 
(591) Tím đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH P&C Dulux Việt 
Nam  (VN) 
Xuân Trung, Thuỷ Xuân Tiên, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 19: Bột bả tường. 
 

 
(210) 4-2015-24882 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.23; 26.2.7 
(591) Xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất máy 

móc & thiết bị Chuan Lih Fa 
(Việt Nam)  (VN) 
Lô B1-B2 Khu công nghiệp Việt Hương 
2, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 09: Máy fax; máy in dùng cho máy vi tính; máy điện đàm (máy bộ đàm); dây điện, 
dây cáp điện; bàn phím, chuột dùng cho máy vi tính; ổ cứng di động (USB); máy thu hình 
(webeam); máy tính xách tay (laptop); mũ (nón) bảo hiểm; vỏ tivi. 

 

Nhóm 11: Tủ lạnh; thùng chứa làm lạnh; vỏ máy lạnh.  
 

Nhóm 12: Phụ tùng, linh kiện xe ô tô, máy bay bằng nhựa.  
 

Nhóm 20: Ghế ngồi; bàn; bàn trang điểm; tủ đựng quần áo; tủ đựng; giá kệ để cất giữ 
hoặc lưu kho hàng hóa kệ; két nhựa; rổ, giỏ, sọt (không bằng kim loại); giá sách (đồ đạc); 
giá để đồ đạc; khung ảnh; nắp đậy không bằng kim loại dùng cho đồ chứa đựng; móc áo; 
tấm nâng hàng để chuyên chở, không bằng kim loại. 

 

Nhóm 21: Rổ, giỏ dùng cho gia đình; xô, gầu, thùng; chai lọ; lọ đựng gia vị; đồ chứa 
đựng giữ nhiệt dùng cho đồ uống; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; bộ đồ ăn 
ngoài trừ dao, dĩa và thìa; khay dùng cho mục đích gia đình; tách, chén, cốc; ca; bình, hũ; 
chậu giặt; chậu tắm; lọ, bình cắm hoa; thùng rác. 

 

 
(210) 4-2015-24915 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đức Trung   (VN)
Số 28 Hàng Tre, phường Lý Thái Tổ, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 09: Cân đứng. 
 

Nhóm 21: Đồ sứ để chứa đựng; dụng cụ nhà bếp; bát thủy tinh; cốc; tách; chén; đĩa; chậu; 
bình thủy tinh; hộp bằng thủy tinh.  

 

 
(210) 4-2015-24921 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 13.1.6; A15.9.11 
(591) Xanh dương, vàng 

(540) 

 

(731) Công Ty TNHH Hùng Sông Mã  
(VN) 
Số 2A, ngõ 243/47, phố Nam Dư, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị điện dân dụng (công tắc, ổ cắm, dây điện, phích cắm, đui 
đèn, máng đèn, đèn để bàn), bóng đèn led, đèn và bộ đèn điện, bộ lưu diện, thiết bị điện 
thông minh (ổ điện hẹn giờ, công tắc điện hẹn giờ, công tắc cảm ứng, đui đèn cảm ứng, 
chuông cửa không dây, thiết bị báo khói, báo xì ga, ổ cắm và công tắc điều khiển từ xa).  

 

 
(210) 4-2015-24926 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 26.1.1 
(591) Xanh da trời, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Solara  (VN) 
336 Cao Thắng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; sao chụp tài liệu; dịch vụ thư ký; dịch vụ đánh máy chữ; 
xử lý văn bản 

 

 
(210) 4-2015-24935 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) ONIA, LLC  (US) 

8 East 41st Street, 4th Floor, New York, 
NY 10017, United States 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 25: Đồ nam, cụ thể là, quần soóc dùng khi bơi, quần soóc mặc khi chơi thể thao 
dưới nước và/hoặc mặc trong mùa hè, bộ quần áo bơi, áo vét, đồ đan mặc bên trên, đồ đan 
mặc bên dưới, đồ dệt mặc bên trên, đồ dệt mặc bên dưới, quần soóc, quần dài thấm mồ 
hôi, áo sơ mi thầm mồ hôi, quần áo lót; đồ nữ, cụ thể là: bộ đồ bơi hai mảnh, bộ đồ bơi 
một mảnh, áo váy, đồ đan mặc bên trên, đồ đan mặc bên dưới, đồ dệt mặc bên trên, đồ dệt 
mặc bên dưới, quần soóc, quần dài thấm mồ hôi, áo sơ mi thấm mồ hôi, quần áo lót. 
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(210) 4-2015-24953 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.5.1; 26.15.15; 1.15.23; 15.1.13 

(591) Xanh, xanh sẫm, trắng 

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật Phú Nông  (VN) 
Khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, xã 

Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh 

Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ bệnh cây trồng, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ 

rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc.  
 

 
(210) 4-2015-24986 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 2.9.1; 26.3.23 

(591) Xanh dương, đỏ. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Silsarang Vina  (VN) 
3/334 ấp Nhị Tân 1, xã Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 22: Dây đai để buộc hoặc quấn, không bằng kim loại; sợi dệt [dạng thô]; dây bện. 

 

Nhóm 23: Chỉ thêu; chỉ may; sợi và chỉ đã xe. 
 

 
(210) 4-2015-24989 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Huỳnh Khương Đại  (VN) 
72/1 quốc lộ 1A, khu phố 1, phường 

Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
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(210) 4-2015-24990 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

(540) 

  

(731) Huỳnh Khương Đại   (VN) 
72/1 quốc lộ 1A, khu phố 1, phường 

Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh  
 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

Nhóm 35: Mua bán nước tương, nước mắm. 
 

 
(210) 4-2015-24991 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 2.1.1; 2.1.30; A2.1.23 (540) 

 

(731) Công ty TNHH may mặc Sài 
Gòn Max   (VN) 
38 đường s3, phường Tây Thạnh, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 09: Trang bị bảo hộ lao động; áo bảo hộ lao động, găng tay bảo hộ lao động.  
 

 
(210) 4-2015-25003 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.13.1 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Duy Duy  
(VN) 
37HT49, phường Hiệp Thành, quận 12, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: khăn lau bằng giấy, khăn tay bỏ túi bằng giấy, khăn giấy để tẩy 

trang, khăn ăn bằng giấy, khăn lau bằng vải, khăn tay bỏ túi bằng vải, khăn bằng vải để 

tẩy trang, khăn ăn bằng vải.  
 

 
(210) 4-2015-25023 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm 
thiên nhiên Lasenta Việt Nam  
(VN) 
Số nhà 43, liền kề 12, khu đô thị Xa la, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, nước xức tóc, chế phẩm đánh răng, xà phòng, 

chất tẩy rửa. chất làm bóng. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung (thực phẩm chức năng), thực phẩm 

tăng cường vi chất dinh dưỡng (thực phẩm chức năng). 
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón và các trang phục may sẵn thông thường khác.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, nước xức tóc, chế phẩm đánh 

răng, xà phòng, chất tẩy rửa chất làm bóng, mua bán các loại thực phẩm chức năng, thực 

phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng; mua bán các loại quần áo, giày 

dép, mũ nón và các trang phục may sẵn thông thường khác. 
 

 
(210) 4-2015-25028 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.4; 26.13.25 

(591) Đỏ, xám, trắng 

(731) Công ty TNHH Trí Minh  (VN) 
Số 65 phố Hàng Bông, phường Hàng 

Gai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

(540) 
 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm như: bìa màu các loại; bảng tên mặt nhựa; túi đựng tài liệu 

bằng bìa; giấy dùng cho máy tính và máy fax; giấy viết dùng cho văn phòng; giấy than; 

giấy can; phong bì thư; sổ ghi chép hàng ngày; vở học sinh; bút viết; đồ dùng văn phòng 

trừ đồ đạc.  
 

Nhóm 35: Mua bán văn phòng phẩm (giấy can, giấy in, giấy viết, giấy viết thư, giấy phản 

quang, giấy lọc, giấy bao gói, giấy xoan dùng để vẽ và viết thư pháp, giấy nến, đề can, 

phong bì thư, giấy nến, sổ ghi chép hàng ngày, đồ dùng học sinh, quyển sổ, bìa màu các 

loại, tem thư, bưu thiếp), mua bán đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc (bút, rập ghim, kẹp file, 

dao cắt giấy, kéo, kẹp giấy, thước vẽ, dụng cụ đục lỗ, vật dụng chặn giấy, khay công văn), 

mua bán thiết bị văn phòng (máy tính, máy in, máy fax, máy scan, máy và thiết bị đóng 

sách, máy hủy giấy), mua bán đồ dùng gia đình (bao gồm đồ trang trí bằng sứ, bộ thủy 

tinh để trang trí, cốc thủy tinh, bộ bát đĩa bằng sứ, bộ ấm chén bằng gốm sứ, đồ gốm dùng 

cho mục đích gia dụng, lọ cắm hoa); xuất nhập khẩu văn phòng phẩm (giấy can, giấy in, 

giấy viết, giấy viết thư, giấy phản quang, giấy lọc, giấy bao gói, giấy xoan dùng để vẽ và 

viết thư pháp, giấy nến, đề can, phong bì thư, giầy nến, sổ ghi chép hàng ngày, đồ dùng 

học sinh, quyển sổ, bìa màu các loại, tem thư, bưu thiếp), đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc 

(bút, rập ghim, kẹp file, dao cắt giấy, kéo, kẹp giầy, thước vẽ, dụng cụ đục lỗ, vật dụng 

chặn giấy, khay công văn), thiết bị văn phòng (máy tính, máy in, máy fax, máy scan, máy 

và thiết bị đóng sách, máy hủy giấy), xuất nhập khẩu đồ dùng thiết bị gia đình. 
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(210) 4-2015-25042 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Minh 
Trí  (VN) 
36 Vũ Huy Tấn, phường 3, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-25061 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
kiến trúc nội thất Hoàng Gia  
(VN) 
Số nhà 14, ngõ 88 phố Dịch Vọng, 

phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 19: Sàn gỗ, vật liệu xây dựng phi kim loại, ván gỗ, cửa gỗ. 
 

 
(210) 4-2015-25065 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

(731) Trần Thị Phương Thảo   (VN) 
Lầu 1, 216 Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh sản phẩm thời trang các loại, thực phẩm chức năng và dược phẩm 

hàng điện tử gia dụng (cụ thể là máy làm mì, nồi ủ, khuôn làm bánh, máy lọc nước, nồi 

cơm điện, quạt điện, khuôn làm bánh mì, máy chăm sóc da mặt cầm tay, máy chăm sóc 

và làm săn chắn da toàn thân, bếp điện từ, máy phun tinh dầu, máy sấy tóc, máy ảnh, điện 

thoại, máy tính xách tay, cân điện tử, máy mát xa, nồi chiên không khí), mỹ phẩm.  
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(210) 4-2015-25067 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, xám 
(731) Công ty cổ phần Rynan 

Technologies Vietnam  (VN) 
ấp Long Trị, xã Long Đức, thành phố 
Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Các chương trình phần mềm dùng cho điện thoại di động; chương trình phần 

mềm sử dụng cho khóa thông minh; máy in mã vạch (dùng với máy tính). 
 

Nhóm 42: Dịch vụ điện toán đám mây để chống hàng giả.  
 

 
(210) 4-2015-25069 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Jing Wei  (VN) 
184/32/2E Lê Đình Cẩn, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy và máy công cụ sử dụng trong ngành gỗ; lưỡi cưa (dùng cho máy cưa gỗ); 

lưỡi dao; dùng cho máy xẻ gỗ.  
 

Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; lưỡi cưa (dùng cho dụng cụ cưa 
gỗ cầm tay); dao; dao cắt, gọt; đẽo.   

 

 
(210) 4-2015-25093 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 25.3.1 
(591) Chàm, vàng kim loại, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đại Vương 
Triều  (VN) 
Số 167 đường 30/4, phường Phú Thọ, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vũ trường.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ bar (quán rượu). 
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(210) 4-2015-25095 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 1.15.15; A5.5.21; A5.5.20; 5.5.16 

(591) Hồng, vàng, cam 

(540) 

  

(731) Hiệp hội Nữ Doanh Nhân Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 4, tòa nhà Phú Điền, 83A Lý 

Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quan hệ công chúng; dịch vụ ghi lại các buổi nói chuyện [tốc ký]. 

 

Nhóm 36: Quyên góp quỹ từ thiện; đầu tư vốn; tổ chức quyên góp; quỹ viện trợ. 

 

Nhóm 41: Tổ chức điều khiển và hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ 

chức và điều khiển hội nghị tập huấn; tổ chức và điều khiển các đại hội. 
 

 
(210) 4-2015-25120 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A26.4.24; A26.11.8 (540) 

 

(731) Công ty TNHH inox Quang 
Trung  (VN) 
Số 21, ngõ 2, đường Quang Trung, 

phường Quang Trung, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; chốt móc khóa bằng kim loại - cremon; khóa cửa bằng 

kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; chống cửa bằng kim loại.  
 

 

 
(210) 4-2015-25134 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sinh dược phẩm Hera  (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 

Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

 

(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 
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(210) 4-2015-25138 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.1.1; A3.1.24 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Công 

Danh  (VN) 
Xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 17: ống cao su chịu lực; ống dùng hút cát sỏi, ống dùng để dẫn dầu, ống dùng để 
bơm và hút nước (tất cả đều là ống mềm, không bằng kim loại). 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: ống cao su chịu lực, ống dùng hút cát sỏi, ống dùng 
để dẫn dầu, ống dùng để bơm và hút nước. 

 

 
(210) 4-2015-25150 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.1; 26.4.4; 26.13.25; A26.3.5; 

26.7.25; 24.15.21 
(591) Đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần DEMEYO   (VN)
Số 279 Lạc Long Quân, phường Nghĩa 
Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 

 

 
(210) 4-2015-25154 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nghĩa Thành 
Viễn Đông  (VN) 
16 Bis Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại vật liệu xây dựng.  
 

 
(210) 4-2015-25155 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.11 
(591) Xanh da trời, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Đại Tiến 
Thành  (VN) 
29/6 khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 11: Quạt điện; thiết bị tạo gió điều hòa không khí;  thiết bị làm mát.  
 

 
(210) 4-2015-25157 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.16; 3.7.1; 3.7.21; 26.1.2 
(591) Xanh da trời, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ điện lạnh 
Huy - Bách Khoa  (VN) 
5/4C, KP 1, đường Đồng Khởi, phường 
Tân Mai, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các thiết bị cơ điện lạnh. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt, sủa chữa, bảo trì các thiết bị cơ điện lạnh. 
 

 
(210) 4-2015-25167 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.22 
(731) NAO GLOBAL CO., LTD.   (TH) 

159 Soi Sukhumvit0 62, Sukhumvit 
Road, Bangchak, Prakhanong, Bangkok 
10260, Thailand 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 03: Khăn, khăn giấy ướt, khăn lau, tất cả được tẩm nước thơm mỹ phẩm/nước 

hoa/n−íc thơm C«-l«-nh¬. 
 

 
(210) 4-2015-25168 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.9.1; A25.3.3; 5.7.24; A5.7.22 
(731) NAO GLOBAL CO., LTD.    (TH) 

159 Soi Sukhumvit 62, Sukhumvit Road, 
Bangchak, Prakhanong, Bangkok 10260, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 03: Khăn, khăn giấy ướt, khăn lau, tất cả được tẩm nước thơm mỹ phẩm/nước 
hoa/n−íc thơm c«-l«-nh¬. 
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(210) 4-2015-25169 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.20 
(731) NAO GLOBAL CO., LTD.    (TH) 

159 Soi Sukhumvit 62, Sukhumvit Road, 
Bangchak, Prakhanong, Bangkok 10260, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 03: Khăn, khăn giấy ướt, khăn lau, tất cả được tẩm nước thơm mỹ phẩm/nước 

hoa/n−íc thơm c«-l«-nh¬. 
 

(210) 4-2015-25176 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Trung tâm ươm tạo Công 
nghệ và Doanh nghiệp Khoa 
học Công nghệ, Viện ứng 
dụng Công nghệ  (VN) 
Số 25 Lê Thánh Tông, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất để làm sạch nước cấp và phân hủy nước thải; các loại chế phẩm sinh 

học dùng cho nông nghiệp và công nghiệp (không dùng cho mục đích y tế và thú y); chế 
phẩm sinh học: cụ thể là men sinh học dùng để ủ thức ăn chăn gia súc. 

 

 
(210) 4-2015-25177 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần NASACO  (VN) 
Số 50/218 Tây Sơn, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Dung dịch vệ sinh phụ nữ đa năng dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân. 
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(210) 4-2015-25183 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH đầu tư liên kết 

Việt Mỹ  (VN) 
Phòng 421, trung tâm thương mại Thiên 
Sơn, số 800 Nguyễn Văn Linh, phường 
Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy vi tính, phần mềm máy vi tính đã đóng gói, thiết bị ngoại vi, linh 

kiện điện tử - viễn thông và điều khiển, thẻ nhựa, thẻ từ, thẻ chíp, thẻ internet, thực phẩm 
(trừ thực phẩm chức năng), mỹ phẩm; kinh doanh thương mại điện tử (mua bán trên 
internet) cụ thể: lập danh mục sản phẩm, đặt hàng, phân phối hàng hóa, trung gian phân 
phối hàng hóa, cung cấp các mô hình kinh doanh trực tuyến như cửa hàng trực tuyến; siêu 
thị điện tử (siêu thị online) cụ thể là: mua bán trực tuyến các mặt hàng như lương thực, 
thực phẩm (trừ thực phẩm chức năng), đồ gia dụng, cụ thể là: bát, đĩa, đũa, thìa, nồi, chảo, 
cốc chén, nồi cơm điện, bếp ga, bếp từ, nồi lẩu điện, máy ép trái cây, quạt điện, bàn ủi, lò 
nướng, lò vi sóng, máy hút khói, máy hút bụi, máy xay sinh tố, máy lạnh, máy giặt, tủ 
lạnh, đồ điện tử, cụ thể là: máy tính bảng, máy tính xách tay, máy ghi âm, máy ảnh, thiết 
bị ghi hình, thiết bị định vị, điện thoại di động, đèn pin đa năng mini, loa, bộ khuyếch đại 
(ampli), máy photocopy, máy in, máy fax, máy scan, máy chiếu, đầu đọc mã vạch, máy 
huỷ tài liệu, đồ điện lạnh, mỹ phẩm, đồ chơi, đồ dùng học tập, sách, băng đĩa, văn phòng 
phẩm, thiết bị văn phòng (trừ máy móc, thiết bị y tế), đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ 
nghệ, các sản phẩm thời trang, nước hoa, mỹ phẩm, đồ trang điểm, các thiết bị vi tính, 
linh kiện máy tính, hàng trang trí nội thất, linh kiện, phụ kiện ngành xây dựng, vật tư, 
thiết bị xử lý môi trường, linh kiện điện tử, cụ thể là: sạc điện thoại, tai nghe điện thoại, 
ốp lưng điện thoại, thẻ nhớ. 

 
Nhóm 38: Cung cấp thông tin lên mạng internet cụ thể là: thông tin liên lạc bằng máy vi 
tính, dịch vụ bảng thông báo điện tử (dịch vụ viễn thông); dịch vụ giá trị gia tăng trên 
mạng viễn thông - mạng internet; đại lý cung cấp dịch vụ truy cập, truy nhập internet; xử 
lý trao đổi dữ liệu và thông tin lên mạng internet cụ thể là: dịch vụ cung cấp phòng nói 
chuyện trên internet, truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính.  

 
Nhóm 40: In ấn; dịch vụ liên quan đến in ấn cụ thể là: tráng rửa phim ảnh, đóng sách; 
vạch dấu bằng tia lade, khắc ảnh trên bản kẽm, in gia công trên vật liệu gỗ, inốc, kính, 
kim loại, nylon, giấy, da và giả da.  

 
Nhóm 41: Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình; hoạt động phát hành chương 
trình truyền hình; dịch vụ đào tạo kỹ năng mềm cho doanh nhân doanh nghiệp. 

 
Nhóm 42: Phát triển các dự án về nông nghiệp công nghệ cao cụ thể là: nghiên cứu dự án 
kỹ thuật về nông nghiệp công nghiệ cao; cung cấp dịch vụ chuyển giao các công nghệ 
trong sản xuất, canh tác, bảo quản và chế sau thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp công 
nghệ cao; chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; dịch vụ nghiên 
cứu và triển khai [cho người khác]; nghiên cứu khoa học.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
896 

(210) 4-2015-25282 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) PAYPAL, INC.  (US) 

2211 North First Street, San Jose, 
California 95131, United States of 
America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Các dịch vụ tài chính, cụ thể là, chuyển vốn bằng điện tử, bù trừ và điều hòa 

các giao dịch tài chính; cung cấp các dịch vụ tài chính và thanh toán đa dạng, cụ thể là, 
các dịch vụ thanh toán điện tử, tất cả được tiến hành thông qua mạng thông tin toàn cầu; 
dịch vụ thanh toán hóa đơn; cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử di động cho người khác; 
các dịch vụ thực hiện thanh toán. 

 

 
(210) 4-2015-25320 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.10; 2.7.9; A1.1.5; 2.7.10 
(591) Hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại quốc tế Thành Đạt  (VN) 
Tầng 6, toà nhà việt á, số 9 phố Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, đại lý xuất nhập khẩu, cụ thể là: quần áo, đồ chơi cho trẻ em, 

đồ dùng văn phòng phẩm, thực phẩm sạch và các đồ dùng cho trẻ em, cụ thể: đồ chơi 
ghép hình, xích đu cho bé, túi ngủ cho bé, xe đẩy, kệ tắm cho bé. 

 

 
(210) 4-2015-25324 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.15; 26.1.1; 26.1.5; 3.7.17 
(591) Xanh dương, vàng 

(540) 

  

(731) Vũ Ngọc Vân  (VN) 
Xóm Than, xã Nam Cường, huyện Nam 
Trực, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 11: Phụ kiện bồn tắm; bộ đồ cho bồn tắm; phụ kiện gá lắp đường ống cho bồn tắm; 

vòi phun nước; vòi khoá [van, đầu vặn] [vòi đóng] cho ống dẫn; hệ thống ống dẫn nước. 
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(210) 4-2015-25381 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.3; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, đỏ 
(731) Hộ kinh doanh Tòng Văn Tám  

(VN) 
Bản Huổi Cuổi, xã Chiềng Bằng, huyện 
Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi (dùng cho gia súc, gia cầm, thủy hải sản).  

 

 
(210) 4-2015-25406 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.9.1; 26.5.1; 26.5.2 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

Hương Sen   (VN) 
Số 18 Trần Thái Tông, phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Đồ chứa đựng bằng kim loại [dùng để lưu kho, vận chuyển]; lon đựng chất lỏng 

bằng kĩm loại; nắp chai lọ bằng kim loại; hộp bằng kim loại thường; vật liệu xây dựng 
bằng kim loại.  

 
Nhóm 07: Máy đóng gói hàng; máy và thiết bị điện để làm sạch; máy dán nhãn; máy nén 
khí; bơm khí nén.  

 
Nhóm 11: Tủ lạnh; máy sấy tóc; đèn chiếu sáng; thiết bị điều hoà không khí; dụng cụ nấu 
nướng dùng điện; máy sấy khô không khí.  

 
Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; thịt đã được bảo quản; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái 
cây; rau đã được bảo quản.  

 
Nhóm 30: Chè (trà); cà phê; ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê; 
đồ uống trên cơ sở trà. 

 

Nhóm 32: Bia; nước uống tinh khiết; nước khoáng [đồ uống]; nước uống có ga; đồ uống 
không có cồn; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống].  
Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn [trừ bia].  
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Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm: bia, nước uống tinh khiết, nước 
khoáng [đồ uống], nước uống có ga, đồ uống không có cồn, nước giải khát bằng trái cây 
[đồ uống], trà, cà phê, ca cao. 

 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; cho thuê căn hộ; quản lý bất động sản; quản lý các căn 
hộ cho thuê. 

 
Nhóm 40: Gia công và in bao bì theo đơn đặt hàng; nghiền, ép trái cây; bảo quản thực 
phẩm và đồ uống. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ dạy nghề; tổ chức và điều khiển hội nghị.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; quán rượu. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tư vấn sức khỏe; thiết kế cảnh quan vườn 
hoa và công viên; thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2015-25424 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) LAVA INTERNATIONAL LIMITED  

(IN) 
C-7/227, Sector -7, Rohini, Delhi, - 
110085, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; máy tính xách tay; bộ điều biến; tổng đài điện thoại; bộ sử dụng 

điện thoại không dùng tay; điện thoại điện thoại di động; thiết bị sạc pin; pin điện.  
 

 
(210) 4-2015-25425 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A2.3.23; A2.5.23; 4.1.2; 4.1.3; A26.1.14
(731) ZHUANG LAISHENG  (CN) 

No.170 Qingnian Road, Xiangcheng 
District, Zhangzhou City, Fujian 
Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh gạo; bánh ngọt; mật ong; đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh mỳ; cà phê; 

bánh mì kẹp nhân; bánh kẹp pho mát (bánh xăng-đuých); mì sợi; kem lạnh; thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở ngũ cốc; đồ uống trên cơ sở trà; thực phẩm giàu tinh bột; trà; bánh patê 
nướng; bột nhồi; kem tráng miệng (bánh kẹo); chế phẩm ngũ cốc; bánh quy; bột đậu 
tương. 
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(210) 4-2015-25426 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) ZHUANG LAISHENG  (CN) 

No.170 Qingnian Road, Xiangcheng 
District, Zhangzhou City, Fujian 
Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh gạo; bánh ngọt; mật ong; đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh mỳ; cà phê; 

bánh mì kẹp nhân; bánh kẹp pho mát (bánh xăng-đuých); mì sợi; kem lạnh; thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở ngũ cốc; đồ uống trên cơ sở trà; thực phẩm giàu tinh bột; trà; bánh patê 
nướng; bột nhồi; kem tráng miệng (bánh kẹo); chế phẩm ngũ cốc; bánh quy; bột đậu 
tương. 

 
 

(210) 4-2015-25427 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất xuất nhập khẩu THATICO 
VN  (VN) 
Số 2 Hoàng Hữu Nam, phường Long 
Thạnh Mỹ, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 30: Hồ tiêu đã qua chế biến. 

 

 
(210) 4-2015-25428 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất xuất nhập khẩu THATICO 
VN  (VN) 
Số 2 Hoàng Hữu Nam, phường Long 
Thạnh Mỹ, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 
 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 30: Hồ tiêu đã qua chế biến. 
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(210) 4-2015-25446 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Thiên Long  (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán công nghiệp; băng keo dán công nghiệp; hóa chất dùng trong công 

nghiệp; phân bón; chất dẻo (dạng thô); hóa chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt vật ký sinh). 

 
Nhóm 02: Mực in; mực máy fax; hộp mực máy in; mực đóng dấu, chất tổng hợp dùng để 
in có chức năng như mực in, phẩm màu. 

 
Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm đánh răng; nước hoa; sữa tắm; dầu gội; lăn khử mùi; sữa 
rửa mặt; chế phẩm làm thơm không khí; xà phòng; nước thơm dùng sau khi cạo râu; chế 
phẩm làm sạch; chế phẩm để giặt; dung dịch cọ rửa; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ 
phẩm (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm để uốn sóng tóc; sáp thơm (làm thơm 
không khí); tinh dầu (mỹ phẩm). 

 
Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng; nhang thơm diệt côn trùng; chế phẩm vệ sinh dùng cho 
mục đích y tế; băng vệ sinh; cồn y tế; bông gòn y tế; chế phẩm dược để chăm sóc da; dầu 
gió. 

 
Nhóm 06: Móc đeo thẻ (kim loại); khóa bằng kim loại; chìa khóa bằng kim loại; vật liệu 
xây dựng bằng kim loại; phụ kiện kim loại dùng cho xây dựng; phụ kiện lắp ráp cửa bằng 
kim loại. 

 
Nhóm 08: Dao cạo; lưỡi dao cạo; lưỡi lam; kéo; dao; các dụng cụ cầm tay (thao tác thủ 
công). 

 
Nhóm 09: Pin; bộ máy sạc pin; bàn di chuột máy tính [miếng đệm lót]; vỏ hộp đựng đĩa 
CD; đĩa CD/VCD; máy tính bỏ túi; máy in dùng với máy tính; chuột máy tính; thước 
[dụng cụ đo]; ổ cứng di động [máy tính]; ổ cắm điện; phích cắm điện; sim điện thoại; thẻ 
nhớ USB; cặp latop; găng tay bảo hộ lao động, phòng chống tai nạn; bảng nam châm; đế 
giải nhiệt dùng cho laptop; máy soi tiền giả; nút chống ồn (thiết bị bảo hộ lao động). 

 
Nhóm 10: Bao cao su; bình sữa cho trẻ em bú, núm vú giả của bình bú sữa cho trẻ em; 
găng tay cho mục đích y tế; khẩu trang y tế. 

 
Nhóm 11: Đèn pin; bếp điện; ấm điện. 
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Nhóm 14: Đồng hồ; đồ trang sức có tráng men; dụng cụ đo thời gian; đồ trang sức; đồ 
trang sức từ đá quý nhân tạo; hộp đựng đồ trang sức. 
Nhóm 16: Mực bút lông; mực viết; dụng cụ cắt rọc giấy văn phòng; bìa hồ sơ, bút chì; bút 
mực; bút bi, băng keo; bộ phân phối băng dính [văn phòng phẩm]; thước học sinh; thước 
vẽ; thước e-ke học sinh; bìa lót tiền; tấm lót bằng giấy; bìa mica; bìa giấy màu; bìa lỗ; bìa 
trình ký; chứng từ, sổ sách kế toán; băng xóa; bìa ba dây; chặn sách; giấy than, giấy; 
chuốt bút chì; gôm; bút xóa; giấy ghi chú; giấy bao gói; dây lụa [văn phòng phẩm]; kim 
bấm, ghim giấy; giấy phân trang; hộp mút đếm tiền; giấy vệ sinh; khăn giấy; hộp mực 
dấu; biểu mẫu; lịch; tập vở; sổ; phong bì; bảng tên bằng giấy; túi nilon; hộp đựng danh 
thiếp; hộp bút; ruột bút thay thế; giấy bao tập; phấn; màng mỏng bằng chẩt dẻo dùng bao 
gói; túi giấy; khăn lau bảng [văn phòng phẩm], chun vòng [văn phòng phẩm]; khăn ướt 
bằng giấy; bấm kim, bấm lỗ; kẹp giấy; kim kẹp; phim mica dùng cho mục đích văn phòng 
hoặc gia dụng. 

 
Nhóm 17: Găng tay cách điện, cách nhiệt, dây chun khoanh lớn; găng tay cao su cách 
điện; băng keo cách nhiệt, cách điện; dây bằng cao su. 

 
Nhóm 18: Cặp sách học sinh; túi xách; túi lưới mua sắm; ô (dù); ba lô; va-li.  

 
Nhóm 20: Kệ; giá; sọt nhựa, rổ (không bằng kim loại); móc chìa khóa bằng nhựa cứng; 
tủ. 

 
Nhóm 21: Bàn chải; chỉ nha khoa; chậu nhựa; cây lau nhà; miếng cọ nồi; chổi quét; găng 
tay cho mục đích gia dụng; tăm bông ngoáy tai; thùng đựng rác; xô nhựa; vải thun giẻ lau; 
dụng cụ cọ toilet; khăn lau đồ đạc; bộ vệ sinh máy tính. 

 
Nhóm 22: Dây nilon, vật liệu sợi dệt dạng thô; lưới; dây thừng; vật liệu nhồi độn, không 
bằng cao su hoặc chất dẻo; dây buộc, không bằng kim loại để bốc dỡ vật nặng. 

 
Nhóm 24: Khăn lau kính; khăn mặt bằng vải hoặc bông; vải, chăn; đồ bằng vải dùng cho 
giường; tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho đồ đạc. 

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân; giày dép; đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục); khăn trùm 
đầu. 

 
Nhóm 27: Tấm thảm; thảm nhựa; thảm chùi chân; giấy dán tường; thảm cỏ nhân tạo, 
chiếu. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi; đồ trang trí cây noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo); dụng 
cụ rèn luyện hình thể; thiết bị tập thể dục; dụng cụ thể thao. 

 
Nhóm 29: Yến sào, đã qua sơ chế; sữa; sản phẩm sữa; nước cốt gà (chiết xuất từ thịt); thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; sữa chua. 

 
Nhóm 30: Bánh kẹo, đường, sô cô la; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; cà phê; xốt 
may- on-ne; mì ăn liền. 

 
Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; rau, củ, quả tươi; hạt giống thực vật; cây giống. 
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Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng; xi-rô dùng cho đồ uống; đồ uống ép từ quả 
không chứa cồn; nước uống thể thao [không dùng cho mục đích y tế]; đồ uống không cồn. 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu vang; rượu mạnh, rượu mùi, đồ uống có cồn 
chứa hoa quả; đồ uống được chưng cất. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bách hóa bán lẻ, cửa hàng thuận tiện cho người mua và điểm 
bán lẻ, cửa hàng bách hoá bán lẻ trực tuyến, mua bán, xuất nhập khẩu các loại hàng hóa: 
keo dán công nghiệp, băng keo dán công nghiệp, mực in, mực máy fax, mỹ phẩm, chế 
phẩm đánh răng, nước hoa, sữa tắm, dầu gội, lăn khử mùi, sữa rửa mặt, chế phẩm làm 
thơm không khí, xà phòng, nước thơm dùng sau khi cạo râu, chế phẩm làm sạch, chế 
phẩm để giặt, dung dịch cọ rửa, khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm (dùng cho mục 
đích mỹ phẩm), chế phẩm để uốn sóng tóc, sáp thơm (làm thơm không khí), tinh dầu (mỹ 
phẩm), thuốc diệt côn trùng, nhang thơm diệt côn trùng, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục 
đích y tế, băng vệ sinh, cồn y tế, bông gòn y tế, khẩu trang y tế, chế phẩm dược để chăm 
sóc da, dầu gió, khóa, dao, kéo, lưỡi dao cạo, pin, bộ máy sạc pin, bàn di chuột máy tính 
[miếng đệm lót], vỏ hộp đựng đĩa CD, đĩa CD/VCD, máy tính bỏ túi, máy in dùng với 
máy tính, chuột máy tính, thước [dụng cụ đo], ổ cứng di động [máy tính], ổ cắm điện, 
phích cắm điện, sim điện thoại, thẻ nhớ USB, cặp latop, găng tay bảo hộ lao động, bảng 
nam châm, đế giải nhiệt dùng cho laptop, máy soi tiền giả, bao cao su, bình sữa cho trẻ 
em bú; núm vú giả của bình bú sữa cho trẻ em; găng tay cho mục đích y tế, khẩu trang y 
tế, đèn pin, bếp điện, ấm điện, đồng hồ, văn phòng phẩm, tập (vở), chứng từ, sổ sách kế 
toán, giấy vệ sinh, lịch, khăn ướt bằng giấy, phấn, màng mỏng bằng chất dẻo dùng đề bao 
gói, túi giấy, găng tay cách điện, cách nhiệt, dây chun vòng, găng tay cao su, phim mica; 
băng keo cách nhiệt, cách điện, cặp sách học sinh, túi xách, túi lưới mua sắm, ô (dù), kệ, 
giá, sọt nhựa, rổ, móc chìa khóa, bàn chải, chỉ nha khoa, chậu nhựa, cây lau nhà, miếng 
cọ nồi, chổi quét, găng tay cho mục đích gia dụng, tăm bông ngoáy tai, thùng đựng rác, 
xô nhựa, vải thun giẻ lau, dụng cụ cọ toilet, khăn lau đồ đạc, bộ vệ sinh máy tính, dây 
nilon, khăn lau kính, khăn mặt bằng vải hoặc bông, quần áo, đồ đi chân, giày dép, thảm 
nhựa, đồ chơi, trò chơi, đồ trang trí cây noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo), lương thực, 
thực phẩm (yến sào, sữa, sản phẩm sữa, nước cốt gà (chiết xuất từ thịt), thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở trái cây, bánh kẹo, đường, sô cô la, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 
cốc, cà phê, xốt may-on-ne, mì ăn liền), thức ăn cho động vật, nước uống tinh khiết, nước 
khoáng, xi-rô dùng cho đồ uống, rượu vang, hóa chất dùng trong công nghiệp, phân bón, 
chất dẻo (dạng thô), hóa chất dùng trong nông nghiệp, phẩm màu, xăng, gas, dầu, mỡ 
công nghiệp, nhiên liệu thắp sáng, chất đốt, vật liệu xây dựng, máy nông nghiệp, xe máy, 
« tô, xe đạp, lưới, dây thừng, các loại sợi dùng để dệt, vải, thảm, đồ uống không cồn, đồ 
uống có cồn (trừ bia), thuốc lá, hoa quả tươi, hạt giống thực vật, cây giống, quảng cáo; 
quản lý tổ hợp các trung tâm mua sắm hàng hóa; nghiên cứu thị trường; tổ chức hội chợ 
triển lãm cho mục đích thương mại; xúc tiến bán hàng; phân phối hàng mẫu; phân tích giá 
thành; xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu; môi giới lao động việc làm cho các 
tổ chức, cá nhân trong nước; đại lý mua bán và ký gửi hàng hóa các loại sản phẩm nêu 
trên; dịch vụ nhượng quyền thương mại; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về 
thương mại và kinh doanh; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web. 

 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; dịch vụ hậu cần vận tải; vận chuyển hành 
khách; dịch vụ cứu hộ, cứu nạn; tham quan [du lịch]; chuyển phát thư tín. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ khách 
sạn; dịch vụ quầy rượu; cửa hàng bán thực phẩm và đồ uống tại chỗ (do nhà hàng thực 
hiện). 
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(210) 4-2015-25447 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Thiên Long  (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán công nghiệp; băng keo dán công nghiệp; hóa chất dùng trong công 

nghiệp; phân bón; chất dẻo (dạng thô); hóa chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt vật ký sinh). 

 
Nhóm 02: Mực in; mực máy fax; hộp mực máy in; mực đóng dấu, chất tổng hợp dùng để 
in có chức năng như mực in, phẩm màu. 

 
Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm đánh răng; nước hoa; sữa tắm; dầu gội; lăn khử mùi; sữa 
rửa mặt; chế phẩm làm thơm không khí; xà phòng; nước thơm dùng sau khi cạo râu; chế 
phẩm làm sạch; chế phẩm để giặt; dung dịch cọ rửa; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ 
phẩm (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm để uốn sóng tóc; sáp thơm (làm thơm 
không khí); tinh dầu (mỹ phẩm). 

 
Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng; nhang thơm diệt côn trùng; chế phẩm vệ sinh dùng cho 
mục đích y tế; băng vệ sinh; cồn y tế; bông gòn y tế; chế phẩm dược để chăm sóc da; dầu 
gió. 

 
Nhóm 06: Móc đeo thẻ (kim loại); khóa bằng kim loại; chìa khóa bằng kim loại; vật liệu 
xây dựng bằng kim loại; phụ kiện kim loại dùng cho xây dựng; phụ kiện lắp ráp cửa bằng 
kim loại. 

 
Nhóm 08: Dao cạo; lưỡi dao cạo; lưỡi lam; kéo; dao; các dụng cụ cầm tay (thao tác thủ 
công). 

 
Nhóm 09: Pin; bộ máy sạc pin; bàn di chuột máy tính [miếng đệm lót]; vỏ hộp đựng đĩa 
CD; đĩa CD/VCD; máy tính bỏ túi; máy in dùng với máy tính; chuột máy tính; thước 
[dụng cụ đo]; ổ cứng di động [máy tính]; ổ cắm điện; phích cắm điện; sim điện thoại; thẻ 
nhớ USB; cặp latop; găng tay bảo hộ lao động phòng chống tai nạn; bảng nam châm; đế 
giải nhiệt dùng cho laptop; máy soi tiền giả; nút chống ồn (thiết bị bảo hộ lao động). 

 
Nhóm 10: Bao cao su; bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả của bình bú sữa cho trẻ em; 
găng tay cho mục đích y tế; khẩu trang y tế. 

 
Nhóm 11: Đèn pin; bếp điện; ấm điện.  

 
Nhóm 14: Đồng hồ; đồ trang sức có tráng men; dụng cụ đo thời gian; đồ trang sức; đồ 
trang sức từ đá quý nhân tạo; hộp đựng đồ trang sức. 
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Nhóm 16: Mực bút lông; mực viết; dụng cụ cắt rọc giấy văn phòng; bìa hồ sơ, bút chì; bút 
mực; bút bi, băng keo; bộ phân phối băng dính [văn phòng phẩm]; thước học sinh; thước 
vẽ; thước e-ke học sinh; bìa lót tiền; tấm lót bằng giấy; bìa mica; bìa giấy màu; bìa lỗ; bìa 
trình ký; chứng từ, sổ sách kế toán; băng xóa; bìa ba dây; chặn sách; giấy than, giấy; 
chuốt bút chì; gôm; bút xóa; giấy ghi chú; giấy bao gói; dây lụa [văn phòng phẩm]; kim 
bấm, ghim giấy; giấy phân trang; hộp mút đếm tiền; giấy vệ sinh; khăn giấy; hộp mực 
dấu; biểu mẫu; lịch; tập vở; sổ; phong bì; bảng tên bằng giấy; túi nilon; hộp đựng danh 
thiếp; hộp bút; ruột bút thay thế; giấy bao tập; phấn; màng mỏng bằng chẩt dẻo dùng bao 
gói; túi giấy; khăn lau bảng [văn phòng phẩm], chun vòng [văn phòng phẩm]; khăn ướt 
bằng giấy; bấm kim, bấm lỗ; kẹp giấy; kim kẹp; phim mica dùng cho mục đích văn phòng 
hoặc gia dụng. 

 
Nhóm 17: Găng tay cách điện, cách nhiệt; dây chun khoanh lớn; găng tay cao su cách 
điện; băng keo cách nhiệt, cách điện; dây bằng cao su. 

 
Nhóm 18: Cặp sách học sinh; túi xách; túi lưới mua sắm; ô (dù); ba lô; va-li. 

 
Nhóm 20: Kệ; giá; sọt nhựa; rổ (không bằng kim loại); móc chìa khóa bằng nhựa cứng; 
tủ. 

 
Nhóm 21: Bàn chải; chỉ nha khoa; chậu nhựa; cây lau nhà; miếng cọ nồi; chổi quét; găng 
tay cho mục đích gia dụng; tăm bông ngoáy tai; thùng đựng rác; xô nhựa; vải thun giẻ lau; 
dụng cụ cọ toilet; khăn lau đồ đạc; bộ vệ sinh máy tính. 

 
Nhóm 22: Dây nilon, vật liệu sợi dệt dạng thô; lưới; dây thừng; vật liệu nhồi độn, không 
bằng cao su hoặc chất dẻo; dây buộc, không bằng kim loại để bốc dỡ vật nặng. 

 
Nhóm 24: Khăn lau kính; khăn mặt bằng vải hoặc bông; vải; chăn; đồ bằng vải dùng cho 
giường; tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho đồ đạc. 

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân, giày dép; đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục); khăn trùm 
đầu.  

 
Nhóm 27: Tấm thảm; thảm nhựa; thảm chùi chân; giấy dán tường; thảm cỏ nhân tạo; 
chiếu.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi; đồ trang trí cây noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo); dụng 
cụ rèn luyện hình thể; thiết bị tập thể dục; dụng cụ thể thao. 

 
Nhóm 29: Yến sào, đã qua sơ chế, sữa, sản phầm sữa; nước cốt gà (chiết xuất từ thịt); thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; sữa chua. 

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; đường; sô cô la; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; cà phê; xốt 
may- on-ne; mì ăn liền. 

 
Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; rau, củ, quả tươi; hạt giống thực vật; cây giống. 

 
Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng; xi-rô dùng cho đồ uống, đồ uống ép từ quả 
không chứa cồn; nước uống thể thao [không dùng cho mục đích y tế]; đồ uống không cồn. 
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Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia), rượu vang; rượu mạnh, rượu mùi; đồ uống có cồn 
chứa hoa quả; đồ uống được chưng cất. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bách hóa bán lẻ, cửa hàng thuận tiện cho người mua và điểm 
bán lẻ, cửa hàng bách hoá bán lẻ trực tuyến, mua bán, xuất nhập khẩu các loại hàng hóa: 
keo dán công nghiệp, băng keo dán công nghiệp, mực in, mực máy fax, mỹ phẩm, chế 
phẩm đánh răng, nước hoa, sữa tắm, dầu gội, lăn khử mùi, sữa rửa mặt, chế phẩm làm 
thơm không khí, xà phòng, nước thơm dùng sau khi cạo râu, chế phẩm làm sạch, chế 
phẩm để giặt, dung dịch cọ rửa, khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm (dùng cho mục 
đích mỹ phẩm), chế phẩm để uốn sóng tóc, sáp thơm (làm thơm không khí), tinh dầu (mỹ 
phẩm), thuốc diệt côn trùng, nhang thơm diệt côn trùng, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục 
đích y tế, băng vệ sinh, cồn y tế, bông gòn y tế, khẩu trang y tế, chế phẩm dược để chăm 
sóc da, dầu gió, khóa, dao, kéo, lưỡi dao cạo, pin, bộ máy sạc pin, bàn di chuột máy tính 
[miếng đệm lót], vỏ hộp đựng đĩa CD, đĩa CD/VCD, máy tính bỏ túi, máy in dùng với 
máy tính, chuột máy tính, thước [dụng cụ đo], ổ cứng di động [máy tính], ổ cắm điện, 
phích cắm điện, sim điện thoại, thẻ nhớ USB, cặp latop, găng tay bảo hộ lao động, bảng 
nam châm, đế giải nhiệt dùng cho laptop, máy soi tiền giả, bao cao su, bình sữa cho trẻ 
em bú; núm vú giả của bình bú sữa cho trẻ em; găng tay cho mục đích y tế, khẩu trang y 
tế, đèn pin, bếp điện, ấm điện, đồng hồ, văn phòng phẩm, tập (vở), chứng từ, sổ sách kế 
toán, giấy vệ sinh, lịch, khăn ướt bằng giấy, phấn, màng mỏng bằng chất dẻo dùng đề bao 
gói, túi giấy, găng tay cách điện, cách nhiệt, dây chun vòng, găng tay cao su, phim mica; 
băng keo cách nhiệt, cách điện, cặp sách học sinh, túi xách, túi lưới mua sắm, ô (dù), kệ, 
giá, sọt nhựa, rổ, móc chìa khóa, bàn chải, chỉ nha khoa, chậu nhựa, cây lau nhà, miếng 
cọ nồi, chổi quét, găng tay cho mục đích gia dụng, tăm bông ngoáy tai, thùng đựng rác, 
xô nhựa, vải thun giẻ lau, dụng cụ cọ toilet, khăn lau đồ đạc, bộ vệ sinh máy tính, dây 
nilon, khăn lau kính, khăn mặt bằng vải hoặc bông, quần áo, đồ đi chân, giày dép, thảm 
nhựa, đồ chơi, trò chơi, đồ trang trí cây noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo), lương thực, 
thực phẩm (yến sào, sữa, sản phẩm sữa, nước cốt gà (chiết xuất từ thịt), thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở trái cây, bánh kẹo, đường, sô cô la, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 
cốc, cà phê, xốt may-on-ne, mì ăn liền), thức ăn cho động vật, nước uống tinh khiết, nước 
khoáng, xi-rô dùng cho đồ uống, rượu vang, hóa chất dùng trong công nghiệp, phân bón, 
chất dẻo (dạng thô), hóa chất dùng trong nông nghiệp, phẩm màu, xăng, ga, dầu, mỡ công 
nghiệp, nhiên liệu thắp sáng, chất đốt, vật liệu xây dựng, máy nông nghiệp, xe máy, ô tô, 
xe đạp, lưới, dây thừng, các loại sợi dùng để dệt, vải, thảm, đồ uống không cồn, đồ uống 
có cồn (trừ bia), thuốc lá, hoa quả tươi, hạt giống thực vật, cây giống, quảng cáo; quản lý 
tổ hợp các trung tâm mua sắm hàng hóa; nghiên cứu thị trường; tổ chức hội chợ triển lãm 
cho mục đích thương mại; xúc tiến bán hàng; phân phối hàng mẫu; phân tích giá thành; 
xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu; môi giới lao động việc làm cho các tổ chức, 
cá nhân trong nước; đại lý mua bán và ký gửi hàng hóa các loại sản phẩm nêu trên; dịch 
vụ nhượng quyền thương mại; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về thương mại và 
kinh doanh; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web. 

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; dịch vụ hậu cần vận tải; vận chuyển hành 
khách; cịch vụ cứu hộ, cứu nạn; tham quan [du lịch]; chuyển phát thư tín. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ khách 
sạn; dịch vụ quầy rượu; cửa hàng bán thực phẩm và đồ uống tại chỗ (do nhà hàng thực 
hiện). 
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(210) 4-2015-25448 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 25.1.25 
(591) Vàng, đen, trắng 
(731) ALTEC INDUSTRIES, INC.  (US) 

210 Inverness Center Drive, 
Birmingham, Alabama, 35242, United 
States of America  

(540) 

 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ, động cơ và đầu máy (trừ loại động cơ dùng cho các phương tiện 

giao thông trên bộ); các bộ phận ghép nối và truyền động của máy (không dùng cho các 
phương tiện giao thông trên bộ); nông cụ không thao tác thủ công; lò ấp trứng; thiết bị 
nâng và nhấc; thang máy, máy nâng, máy nâng trên không, cần trục, bệ và xe có cần trục 
để kéo, thiết bị nâng trên không lưu động, máy và thiết bị mang tải, lõi máy nâng, cáp để 
nâng, sa khoáng cáp trên không, cần máy trục, tời, kích nâng, thiết bị nâng phụ dùng cho 
rơ moóc; thiết bị kiểm soát, chuyển đổi và điều chỉnh cho các sản phẩm trên, cần cẩu, xe 
cần cẩu đào đất, máy đào đất, máy đào đất khí nén. 

 

 
(210) 4-2015-25460 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.4; A26.11.12; 25.1.25 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, nâu, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Lâm nghiệp Sài Gòn  (VN) 
Số 8, Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 18: Va li, túi xách, cặp sách, ba lô, ví (bóp). 
 

Nhóm 20: Giường, tủ đựng đồ đạc, bàn, ghế, kệ sách, kệ đựng đồ đạc.  
 

Nhóm 31: Cây trồng, cây giống; hạt giống, hải sản (sống).  
 

Nhóm 35: Mua bán gạo, thực phẩm chế biến gồm (thịt, rau, củ, quả, hải sản), cà phê, trà, 
đuờng, sữa và các sản phẩm từ sữa, bánh, kẹo, các sản phẩm chế biến từ bột ngũ cốc, bột, 
tinh bột, quần áo, giày dép, vai, thảm đệm, chăn, màn, rèm của, khăn trải giường, gối, va 
li, túi xách, cặp sách, ba lô, ví (bóp), giường, tủ đựng đồ đạc, bàn, ghế, kệ sách, kệ đựng 
đồ đạc, mỹ phẩm, nước hoa, chế phẩm vệ sinh, dụng cụ thể thao, đồng hồ, kính đeo mắt, 
đồ trang sức, nông sản, lâm sản, nguyên liệu (từ gỗ, tre, nứa), nước giải khát, bia, rượu, 
nước uống đóng chai, máy và phụ tùng máy nông nghiệp, xăng, dầu, nhớt, vật liệu xây 
dựng, thuốc bảo vệ thực vật; quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, quảng cáo để bán 
hàng, tiếp thị để bán hàng. 
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Nhóm 36: Quản lý bất động sản. 

 

Nhóm 44: Nuôi trồng thủy sản. 
 

 
(210) 4-2015-25478 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.2; 25.5.2; 26.4.4; A5.3.13 

(591) Xanh lá cây, da cam, trắng 

(540)  

(731) Trung tâm tiết kiệm năng 
lượng và tư vấn chuyển giao 
công nghệ Đà Nẵng  (VN) 
Số 51A, đường Lý Tự Trọng, phường 

Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 35: Tiếp thị, giới thiệu sản phẩm.  

 

Nhóm 41: Đào tạo, huấn luyện về khoa học công nghệ.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; kiểm toán năng lượng; dịch 

vụ nghiên cứu trong lĩnh vực môi trường; tư vấn lập dự án đầu tư, dự án bảo vệ môi 

trường; thiết kế và chuyển giao công nghệ các hệ thống xử lý chất thải, các quy trình sản 

xuất; thiết kế chế tạo thiết bị tiết kiệm năng lượng, thiết bị phục vụ sản xuất, đời sống và 

bảo vệ môi trường; thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm, chuyển giao và nhân rộng 

kết quả đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm; phân tích hóa học; dịch vụ tư vấn các hệ thống 

quản lý chất lượng tiên tiến. 
 

 
(210) 4-2015-25495 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 24.9.1; 26.3.4; A21.1.5; 21.1.13 

(731) Công ty cổ phần tư vấn và 
đầu tư Thế Giới Xanh    (VN) 
Số 157 Nguyễn Tuân, phường Thanh 

Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 

(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: bàn ghế, thiết bị nội thất, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm 

nghệ thuật; quảng cáo.  
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(210) 4-2015-25496 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần tư vấn và 

đầu tư Thế Giới Xanh   (VN) 
Số 157 Nguyễn Tuân, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bàn ghế, thiết bị nội thất, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm 

nghệ thuật; quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2015-25500 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.3; A3.7.24; A5.5.22; 26.4.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Quang Duy  (VN) 
133 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; nước giải khát bằng 

trái cây [đồ uống]; nước [đồ uống]; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; nước uống có 
ga.  

 

 
(210) 4-2015-25526 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.1.2; 5.5.16 
(591) Vàng, trắng, xanh lá cây, xanh dương 

đậm, xanh dương nhạt, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thương mại 
và Đầu tư Môi trường Xanh  
(VN) 
147 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn nhiên liệu dùng cho động cơ; bán buôn dầu động cơ; bán buôn phụ 
gia cho nhiên liệu động cơ không phải là hóa chất; quảng cáo; nghiên cứu thị trường; 
thăm dò dư luận; tư vấn quản lý kinh doanh. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình công nghiệp; xây dựng 
công trình giao thông; xây dựng công trình thủy lợi; xây dựng công trình lưới điện 35KV 
và hệ thống chiếu sáng. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu về bảo vệ môi trường. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên. 

 

 
(210) 4-2015-25561 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.3.11; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Liên doanh Việt 
Nam - Canada  (VN) 
Tầng 3, số 102, đường Ngụy Như Kon 
Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Hạt nhựa PE, PVC. 
 

Nhóm 16: Bao bì bằng nhựa (dùng để bao gói), bao bì bằng giấy, bao bì bằng các tông. 
 

Nhóm 17: Hạt nhựa (bán thành phẩm). 
 

Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, thủy sản, nguyên liệu sản xuất thức ăn 
chăn nuôi gồm ngô, bã rượu, lúa mì, bột cá. 

 
Nhóm 35: Buôn bán máy và phụ tùng máy gồm xe ô tô, xe gắn máy, xe đạp, máy vi tính, 
máy in, máy scan. 

 

 
(210) 4-2015-25584 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH sản xuất cơ khí 

và thương mại Hải Hà  (VN) 
2721/3B khu phố 3, phường An Phú 
Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540)  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 
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(511)   Nhóm 07: Nắp hộp điện của mô tơ; nắp chụp cánh quạt dùng cho động cơ điện và động 
cơ; đế hộp điện mô tơ. 

 
Nhóm 12: Xe máy; động cơ xe máy; vành xe máy; hộp xích xe máy; ống xả khói xe máy; 
giá kê của xe đạp (gác baga). 

 
Nhóm 20: Bàn; ghế; tủ; giá; kệ; giường (không có mục đích y tế). 

 
Nhóm 35: Mua bán: nắp hộp điện của mô tơ, nắp chụp cánh quạt dùng cho động cơ điện 
và động cơ, đế hộp điện mô tơ, xe máy, động cơ xe máy, vành xe máy, hộp xích xe máy, 
ống xả khói xe máy, giá kê của xe đạp, bàn, ghế, tủ, giá, kệ, giường.  

 

 
(210) 4-2015-25586 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.9.19; A3.6.3 
(591) Cam, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Vương quốc Trẻ thơ  (VN) 
Số nhà 22, ngõ 34, phố Vạn Bảo, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Trang phục dùng trong các lễ hội hóa trang. 
 

Nhóm 26: Đồ trang trí tóc. 
 

Nhóm 28: Đồ chơi; đồ chơi xây dựng; mặt nạ đồ chơi; xe cộ đồ chơi; bộ mô hình thu nhỏ 
(đồ chơi); mô hình thu nhỏ của xe cộ; giầy trượt có bánh xe; đồ chơi bằng nhung; đồ chơi 
nhồi bông; búp bê; trò chơi. 

 
Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí 
trong nhà, công viên vui chơi giải trí, dịch vụ giải trí; cho thuê đồ chơi. 

 

 
(210) 4-2015-25602 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH hoá nông Lúa 

Vàng  (VN) 
Lô M8, đường N8, khu công nghiệp 
Nam Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc; 

thuốc trừ sâu. 
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(210) 4-2015-25603 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty TNHH hóa nông Lúa 
Vàng    (VN) 
Lô M8, đường N8, khu công nghiệp 

Nam Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc; 

thuốc trừ sâu. 
 

 
(210) 4-2015-25604 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty TNHH hóa nông Lúa 
Vàng    (VN) 
Lô M8, đường N8, khu công nghiệp 

Nam Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc; 

thuốc trừ sâu. 
 

 
(210) 4-2015-25605 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

(731) Công ty TNHH hóa nông Lúa 
Vàng    (VN) 
Lô M8, đường N8, khu công nghiệp 

Nam Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc; 

thuốc trừ sâu. 
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(210) 4-2015-25606 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH hóa nông Lúa 

Vàng    (VN) 
Lô M8, đường N8, khu công nghiệp 
Nam Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc; 

thuốc trừ sâu. 
 

 
(210) 4-2015-25622 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.17 
(591) Nâu, vàng 

(540)  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ du lịch PMG  (VN) 
160A/1 đường Vườn Lài, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức chuyến du lịch nội địa, quốc tế; đại lý vé máy bay; cho thuê xe; dịch 

vụ làm hộ chiếu và visa.  
 

 
(210) 4-2015-25629 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 20.7.1; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Xanh lá cây, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kế toán và tư 
vấn thuế Đức Trí  (VN) 
Số 88, đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán. 
 

Nhóm 36: Tư vấn tài chính. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy.  
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(210) 4-2015-25631 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.8 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Minh Nhiên  (VN) 
36 Lê Lư, phường Phú Thọ Hòa, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Khẩu trang đi nắng. 

 

 
(210) 4-2015-25632 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540)  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hùng Thanh Hưng  (VN) 
F255 Võ Thị Sáu, khu phố 7, phường 
Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vải, hàng may sẵn, giầy dép, đồ dùng gia đình (thảm, đệm, chăn, gối, 

drap, màn), hàng trang trí nội thất; quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh 
doanh; đại lý thương mại; môi giới thương mại. 

 
 

 
(210) 4-2015-25635 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A17.3.2; 5.13.1; 5.7.3; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh ngọc 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH An Tâm Luật  
(VN) 
Phòng 6A3, tầng 6, tòa nhà Fimexco, số 
231 -233 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, tư vấn về sở hữu trí tuệ, quản lý 

quyền tác giả, dịch vụ nghiên cứu pháp luật, dịch vụ tranh tụng. 
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(210) 4-2015-25637 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.1.1; 8.7.17; A25.3.7; A25.3.25; 

A19.9.3 
(591) Đỏ, đen, vàng, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Cơ sở Gia Linh - Gia Hân  (VN) 
97 Trần Văn Giáp, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ tiện: chảo chống dính; đồ dùng, vật dụng nhà bếp bằng kim loại; đồ 

dùng, vật dụng gia đình bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-25638 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.1.1; A25.3.7; A25.3.25; A19.9.3; 

8.7.17; 5.9.24 
(591) Đỏ, đen, vàng, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Cơ sở Gia Linh - Gia Hân  (VN) 
97 Trần Văn Giáp, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ tiện: chảo chống dính; đồ dùng, vật dụng nhà bếp bằng kim loại; đồ 

dùng, vật dụng gia đình bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-25642 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.3 
(591) Nâu đỏ, đen, trắng, vàng 
(731) ABSOLUTE HOTEL SERVICES 

COMPANY LIMITED   (TH) 
1091/343, 4th Floor, New Petchburi 
Road, Makkasan Sub District, Rajthevee 
District, Bangkok 10400, Thailand 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 16: Giấy, bìa cứng; ấn phẩm; ảnh chụp (được in); văn phòng phẩm; vật liệu bằng 

chất dẻo dùng để bao gói (không nằm trong nhóm khác). 

 

Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; bít tất; mũ nón.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); cho thuê chỗ ở 

tạm thời.  
 

 
(210) 4-2015-25646 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

(731) JANINE REY  (FR) 

23 boulevard des Minimes, Bat B, 31200 

Toulouse, France 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Sản phẩm nước hoa; dầu thơm; nước thơm để xức sau khi tắm; nước thơm; 

nước thơm cô-lô-nhơ; chất nền dùng cho nước hoa; chiết xuất của hoa; tinh dầu; sản phẩm 

làm thơm mát không khí; hỗn hợp thơm làm từ cánh hoa khô và hương liệu (chất thơm); 

hương thơm để thắp; sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da và môi; chế phẩm mỹ phẩm làm 

cho người thon thả; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; sản phẩm 

mỹ phẩm dùng cho mặt, cơ thể và tay; sản phẩm dùng để cạo râu; xà phòng cạo râu; bọt 

cạo râu; sản phẩm dùng sau khi cạo râu; sản phẩm chống nắng dùng cho mục đích mỹ 

phẩm; chế phẩm vệ sinh thân thể; chế phẩm đánh răng; xà phòng; dầu gội; gel tắm; sữa 

tắm; dầu tắm muối để tắm không dùng cho mục đích y tế; sản phẩm tạo bọt dùng để tắm; 

bột ngọc trai dùng để tắm; bột tan dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang 

điểm; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; chất khử mùi dùng cho người. 
 

 
(210) 4-2015-25682 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 3.1.16; 3.1.4; A26.4.24 

(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dệt Uyên Trang   (VN) 
97/18 đường TA 17A, phường Thới An, 

quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần lót nam, quần lót nữ, quần áo thời trang. 
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(210) 4-2015-25721 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) B-TECH INTERNATIONAL DESIGN 

AND MANUFACTURING LIMITED  

(HK) 

Unit 2005, 248 Queen's Road East, Wan 

Chai, Hong Kong 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

BRANDLINK (BRANDLINK 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Giá và khung đỡ đồng bộ (phụ kiện) để dùng với thiết bị âm thanh, thiết bị 

viđêô, màn hình tivi và thiết bị truyền hình; các bộ phận và phụ kiện lắp ráp của các giá và 

khung đỡ này. 

 
Nhóm 20: Dụng cụ đỡ chịu tải (đồ đạc) dùng cho thiết bị âm thanh, thiết bị viđêô, màn 

hình tivi và thiết bị truyền hình cho phép thiết bị được gắn trên đó được giữ thẳng đồng 

thời được cố định vào tường. 
 

 
(210) 4-2015-25722 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) B-TECH INTERNATIONAL DESIGN 

AND MANUFACTURING LIMITED  

(HK) 

Unit 2005, 248 Queen's Road East, Wan 

Chai, Hong Kong  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

BRANDLINK (BRANDLINK 

CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Giá và khung đỡ đồng bộ (phụ kiện) để dùng với thiết bị âm thanh, thiết bị 

viđêô, màn hình tivi và thiết bị truyền hình; các bộ phận và phụ kiện lắp ráp của các giá và 

khung đỡ này.  

 

Nhóm 20: Dụng cụ đỡ chịu tải (đồ đạc) dùng cho thiết bị âm thanh, thiết bị viđêô, màn 

hình tivi và thiết bị truyền hình cho phép thiết bị được gắn trên đó được giữ thẳng đồng 

thời được cố định vào tường. 
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(210) 4-2015-25723 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) B-TECH INTERNATIONAL DESIGN 

AND MANUFACTURING LIMITED  
(HK) 
Unit 2005, 248 Queen's Road East, Wan 
Chai, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Giá và khung đỡ đồng bộ (phụ kiện) để dùng với thiết bị âm thanh, thiết bị 

viđêô, màn hình tivi và thiết bị truyền hình; các bộ phận và phụ kiện lắp ráp của các giá và 
khung đỡ này.  

 
Nhóm 20: Dụng cụ đỡ chịu tải (đồ đạc) dùng cho thiết bị âm thanh, thiết bị viđêô, màn 
hình tivi và thiết bị truyền hình cho phép thiết bị được gắn trên đó được giữ thẳng đồng 
thời được cố định vào tường. 

 

 
(210) 4-2015-25728 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Dương Viết Thanh Bình  (VN) 

35/5 Cách Mạng, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 08: Dao, thìa (muỗng), dĩa (nĩa), muôi (vá) (dụng cụ cầm tay), bàn xẻng (dụng cụ 

cầm tay). 
 

Nhóm 35: Mua bán đồ gia dụng bằng nhựa, nhôm, inôc (xoong, nồi, chảo, chậu, rổ, bát, 
dĩa, dao, kéo, thìa (muỗng), muôi (vá), cặp lồng (cà men), xô, bình, thùng, mâm). 

 

 
(210) 4-2015-25731 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.5.1; 1.15.23 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
TECHWORLD Việt Nam  (VN) 
Số 104 đường Cầu Giấy, phường Quan 
Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, thương mại điện tử các mặt hàng: điện thoại di động, phụ kiện điện 

thoại di động,  máy tính bảng, đồ điện gia dụng, đồ gia dụng (hệ thống và thiết bị vệ sinh, 
hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng, thiết bị sưởi ấm, hệ thống và thiết bị nấu 
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nướng, hệ thống và thiết bị làm lạnh, bếp ga, bếp điện, bếp từ, thiết bị hút mùi dùng cho 
nhà bếp, thiết bị khử mùi không khí dùng cho nhà bếp, thiết bị lọc nước dùng trong sinh 
hoạt gia đình, nấu ăn và uống, quạt điện dùng cho gia đình, tủ lạnh, máy điều hòa nhiệt 
độ, thiết bị sấy khô bằng điện dùng cho gia đình, lò vi sóng, lò nướng dùng ga, lò nướng 
dùng điện, cái chụp thông gió dùng cho nhà bếp, quạt thông gió, tủ bếp, tủ đựng bát đĩa, 
tủ bếp gắn vào tường, tủ bếp có gắn chậu rửa, đồ đạc nội thất làm bằng kim loại, đồ đạc 
nội thất văn phòng) 

 

 
(210) 4-2015-25732 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 3.13.1; A3.13.24 (540) 

  

(731) Trần Mạnh Long  (VN) 
Số nhà 34 ngõ 243, phố Nam Dư, tổ 22, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Túi da; ví da; cặp da; ba-lô da; vali. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; quần áo da; quần áo giả da; đồ đội đầu; thắt lưng da (trang 
phục) 

 

 
(210) 4-2015-25747 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) YOKOYAMA PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.  (JP) 

2-2-16, Aioi-cho, Akashi-shi, Hyogo 
673-0882, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm trang điểm; xà phòng dùng để rửa mặt; xà phòng và 

chất tẩy dùng để giặt quần áo; khăn giấy được tẩm, thấm ướt nước thơm mỹ phẩm dùng 
cho mục đích gia đình; chế phẩm làm sạch dạng xịt dùng cho mục đích gia đình; chất khử 
mùi dùng cho cá nhân. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm dược dùng để điều trị đau đầu và chai da; miếng 
đệm và cao dán dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; kem dưỡng da có chứa 
thuốc; chế phẩm làm sạch có tác dụng sát khuẩn dùng cho mục đích gia đình. 

 
Nhóm 25: Tấm đệm lót giày với chức năng chống sốc (giảm xóc) dùng để chống trượt cho 
ngón chân khi đi giày; tấm đệm lót giày với chức năng chống sốc (giảm xóc) dùng để bảo 
vệ cung bàn chân; đế trong (cho giày và ủng) với chức năng chống sốc (giảm xóc); đế 
trong (cho giày và ủng); đồ đi chân (trừ ống dùng cho thể thao); tất ngắn cổ: quần áo. 
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(210) 4-2015-25754 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.3.1 
(591) Xanh lá cây đậm, cam, tím, xám 
(731) Công ty TNHH quảng cáo Việt 

Khoa  (VN) 
346 Trường Sa, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy nhãn; bìa nhăn; bao bì từ giấy và bìa.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; tổ chức hội chợ triển lãm; môi giới thương mại; mua bán: 
giấy, văn phòng phẩm gồm các loại bút, thước kẻ, phấn, bảng, giấy, sách, vở, sổ tay, bấm 
vở đinh bấm vớ, ghim, kẹp giấy, vật tư thiết bị ngành in gồm các loại máy in, đèn sấy 
hồng ngoại, đèn UV chụp bản in, máy sấy, các loại mực in, dao gạt mực in, phao khuấy 
mực, lưới in, khuôn in, dao pha mực, bàn in tay, thiết bị chụp film, máy cán màng nhiệt, 
máy xẻ rãnh, rnáy bó sách, máy làm lịch, máy dán hộp, máy ép nhiệt, quà lưu niệm gồm 
các loại hoa khô, hoa giả, tranh, ảnh, khung tranh, thú nhồi bông, hàng đan móc như khăn 
len, mũ len, quần áo, tất (vớ), găng tay, túi xách, bóp (ví), các loại tượng, chai (lọ), ly 
(tách) bằng gỗ, thủy tinh, gốm, sứ, đồ trang sức như vòng tay. khuyên tai, móc khóa, móc 
điện thoại. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế tạo mẫu; tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính; 
hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính; lập 
trình máy vi tính. 

 

 
(210) 4-2015-25763 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.1 
(731) OOI TANG NEE  (SG) 

12 Stevens Road, Singapore  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 

hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; chất tẩy rửa; chế phẩm vệ sinh.  

 
Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, chế phẩm vệ sinh, thuốc, dụng cụ y 
tế, quạt điện, giường, tủ, bàn, ghế, đèn và bộ đèn điện, ti vi, tủ lạnh, điều hòa.  
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(210) 4-2015-25765 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.5.5; 5.9.3; 26.4.3 
(591) Đỏ, cam, vàng, trắng, xanh lá cây, xanh 

dương 
(731) Cơ sở sản xuất bột nghệ khô 

BÀ BÉ  (VN) 
Thôn Dương Xá, xã Dương Xá, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột nghệ đen, bột nghệ vàng. 
 

Nhóm 35: Mua bán bột nghệ đen, bột nghệ vàng. 
 

(210) 4-2015-25767 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.1.5; A25.1.10; 5.9.3 
(591) Đỏ, cam, vàng, trắng, xám, đen, xanh 

dương 
(731) Cơ sở sản xuất bột nghệ khô 

BÀ BÉ   (VN) 
Thôn Dương Xá, xã Dương Xá, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột nghệ đen, bột nghệ vàng.  
 

Nhóm 35: Mua bán bột nghệ đen, bột nghệ vàng. 
 

 
(210) 4-2015-25770 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 25.5.25; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Harvey Nash 
Việt Nam   (VN) 
Tòa nhà E - Town, lầu 3, số 364 đường 
Cộng Hòa, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; chức năng văn phòng; tuyển dụng nhân sự; dịch vụ marketing qua 
điện thoại; dịch vụ kế toán.  

 

Nhóm 36: Bảo hiểm; dịch vụ tài chính.  
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Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng, cụ thể: thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2015-25782 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.17.21; 24.17.15; 1.15.23; 25.1.25 
(731) Công ty cổ phần trang sức đá 

quý An Nhiên  (VN) 
Số 2A, Khâm Thiên, phường Khâm 
Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 14: Trang sức rẻ tiền, đá quý, vòng đeo tay, hoa tai, đồ kim hoàn (đồ vàng bạc), đồ 

trang sức thủy tinh giả ngọc.  
 

 
(210) 4-2015-25800 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.3.1; 5.7.11 
(591) Vàng, xanh lá cây, da cam, đen, đỏ, 

hồng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hương  (VN) 
Xóm Trung tâm, xã Nghĩa Hiếu, huyện 
Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 31: Quả mọng, trái cây tươi; quả bưởi; quả chanh tươi.  

 

 
(210) 4-2015-25801 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất MK Việt Nam  (VN) 
Xóm 6, thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hàn hóa nhiệt; bột giảm điện trở.  
 

Nhóm 06: Kẹp khuôn hàn bằng sắt; cọc tiếp địa bằng thép mạ đồng.  
 

Nhóm 19: Khuôn hàn hóa nhiệt bằng than chì (khuôn đúc, không bằng kim loại).   
 

Nhóm 35: Kinh doanh các sản phẩm: khuôn hàn hóa nhiệt bằng than chì (graphit), kẹp 
khuôn hàn bằng sắt, chế phẩm hàn hóa nhiệt, súng hàn hóa nhiệt, cọc tiếp địa bằng thép 
mạ đồng, bột giảm điện trở.   
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(210) 4-2015-25803 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Phương Đằng  (VN) 
Thôn Khả Lễ, phường Võ Cường, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh, vòi nước, bồn rửa mặt.  

 

 
(210) 4-2015-25810 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
MIKA  (VN) 
Số 36, ngõ Bà Triệu 4, phường Nguyễn 
Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng; đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; 

đồng hồ và dụng cụ đo thời gian.  
 

Nhóm 18: Da và giả da; rương; hòm; va li và túi du lịch.  
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng bằng da (dùng cho trang phục). 
 

Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi; dụng cụ thể dục thể thao.  
 

Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống; cây và hoa tươi.  
 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước uống có ga và các loại đồ uống không có 
cồn; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; xi rô dùng cho đồ uống. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời.  

 

 
(210) 4-2015-25820 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.5.1; A6.3.4; 3.7.10; 3.7.16 
(591) Xanh dương, xanh xám, xám xanh, xám, 

đen, trắng, đỏ, vàng 

(540) 

   

(731) Hộ kinh doanh Võ Thị Kim 
Tiếng - Cơ sở SXKD chim yến 
Tiến Phát  (VN) 
33 Nguyễn Văn Côn, khu phố 1, thị trấn 
Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh 
Tiền Giang  
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(511)   Nhóm 29: Tổ yến đã qua sơ chế.  
 

Nhóm 35: Mua bán tổ yến đã qua sơ chế. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ nuôi chim yến. 
 

 
(210) 4-2015-25825 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A6.3.5; A5.1.12; 3.7.16; 18.3.2; 18.3.23; 

2.7.13; 2.7.15 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây, 

vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ du lịch Sông Hiền  
(VN) 
Thôn Hiền Lương, xã Vĩnh Thành, 
huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: tôm, cá, mực, bột sắn dây, miến, tiêu. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận tải; đại lý vé máy bay. 
 

 
(210) 4-2015-25863 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1 
(591) Xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cùng Mua   (VN) 
180-182 Lý Chính Thắng, phường 9, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; bán lẻ quần áo, hàng may mặc, thời trang, giày dép, đồ dùng gia 

đình (vali-balo, nón bảo hiểm, dù-áo mưa, túi du lịch, đèn pin, decal dán tường, hộp đựng 
giày, hộp đựng trang sức, hộp cơm, dụng cụ treo bàn chải, túi giữ nhiệt, kệ gỗ, móc treo 
quần áo, đèn ngủ, hộp nến, sữa tắm, chậu hoa lan, dây chằng góc nệm, lịch, khăn lau, tháp 
trồng cây, kẹp dán tủ, tranh vẽ, khung ảnh, giã đỡ cho điện thoại và máy tính bảng, dụng 
cụ làm kem, dụng cụ treo giấy vệ sinh, nón ủ tóc, bình tưới hoa, bình nước, miếng lót 
giày, bóng giặt (bánh giặt), dụng cụ khóa cửa và chặn kẹt tay, uốn tóc lò xo không dùng 
nhiệt, búi tóc, dụng cụ làm tóc, muỗng đo lường gia vị, tủ vải, bàn học, bàn để ủi quần áo, 
cuộn đựng rác, nước xả vải, bộ lau nhà, dụng cụ lau kiếng, cây lăn bụi, dụng cụ vệ sinh 
sofa, lồng giặt, thảm, dụng cụ dao-kéo nhà bếp, máy xay, lò nướng, drap nệm, ga chống 
thấm, mÒn nỉ, nệm gấp, nệm nước, gối, ruột gối, mùng, ấm trà, thau, thùng đá, vòi xịt, giá 
đỡ trồng cây, vòi nước, võng, cần câu), hóa mỹ phẩm, đồ trang sức, đồ chơi, đồ thể thao, 
sim, card: thẻ cào điện thoại, lương thực, thực phẩm, sữa bột và sản phẩm dành cho mẹ và 
bé (ghế ngồi đa năng cho bé, ghế ăn điều chỉnh độ cao cho bé, bình sữa, tấm địu bé, đai 
bảo hiểm có phần đệm cổ cho bé khi đi xe máy, đai tập đi, lót bảo vệ đầu gối em bé, quần 
bỉm, máy hâm sữa, máy hút sữa, hộp đựng thuốc mẹ và bé, gối giữ đầu cho em bé), đồ 
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uống, thuốc lá, thuốc, dụng cụ y tế, thiết bị điện tử (đầu đĩa karaoke, thiết bị truyền dữ 
liệu, đồng hồ, dây quấn tai nghe và cục sạc, gậy chụp hình, cáp sạc, quạt usb, sim 3G, 
chuột quang máy tính, đèn laser, bút khắc chữ, điều khiển ti vi, găng tay cảm ứng cho 
điện thoại, ống nhòm, phần mềm quản lý phân phối bán hàng-giám sát, bộ nguồn dự 
phòng kèm bơm hơi dành cho ô tô-xe máy, vòi xịt nước tăng áp, máy chiếu, máy tẩy lông, 
dụng cụ làm mềm thịt, bút camera, đế hít, móc khóa camera mini, chuông báo chống 
trộm, đế tỏa nhiệt, loa, tai nghe), phiếu giảm giá hàng hóa, dịch vụ. 

 

 
(210) 4-2015-25868 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1 
(591) Đỏ tươi, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Phúc Đại Tín  (VN) 
Số nhà 46, đường 13, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Tay nắm tủ, chốt cửa, khóa cửa, bản lề, thanh ray trượt ngăn kéo, bật tủ bao 

gồm: bản lề bật tủ bếp, tủ quần áo (tất cả bằng kim loại) 
 

Nhóm 35: Mua bán cửa gỗ, cửa kính; các phụ kiện ngành gỗ như: thanh ray trượt ngăn 
kéo, chốt cửa, khóa cửa, bản lề, bật tủ bao gồm: bản lề bật tủ bếp, tủ quần áo và các phụ 
kiện ngành kính như: bản lề sàn thủy lực, khóa cửa kính, kẹp kính, kẹp góc kính, tay cửa 
kính.  

 

 
(210) 4-2015-25881 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A11.3.3; 26.1.2; A25.3.3; 26.1.6 
(591) Trắng, đen, xanh lá, xanh dương, hồng, 

cam, tím, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần khoa học 
công nghệ cao Việt Đức   (VN) 
Số 18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa 
Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2015-25882 (220) 21.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.21; 5.3.11; 2.9.19; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, nâu, đỏ, đen, cam, vàng, 

hồng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần khoa học 
công nghệ cao Việt Đức   (VN) 
Số 18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa 
Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 

 

 
(210) 4-2015-25924 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) BRIGHTCAST VENTURES PTE LTD  

(SG) 
9 Battery Road, #15-01 Straits Trading 
Building, Singapore 049910 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm để truyền phát nội dung đa phương tiện và nghe nhìn thông qua 

mạng internet và mạng truyền thông toàn cầu; phần mềm để truyền phát nội dung đa 
phương tiện và nghe nhìn tới thiết bị điện tử kỹ thuật số di động; phần mềm để tìm kiếm, 
tổ chức và đề xuất nội dung đa phương tiện; phần mềm máy tính, cụ thể là công cụ phát 
triển phần mềm để tạo ra ứng dụng phần mềm và ứng dụng di động; phần cứng để truyền 
phát nội dung đa phương tiện và nghe nhìn thông qua mạng internet và mạng thông tin 
liên lạc toàn cầu, cụ thể là thiết bị truyền phương tiện kỹ thuật số, máy ghi viđêô kỹ thuật 
số, máy đọc đĩa DVD và đĩa viđêô độ rõ nét cao, hệ thống rạp hát gia đình bao gồm thiết 
bị thu âm thanh và hình ảnh và máy quay đĩa; vô tuyến truyền hình và hộp đổi tín hiệu 
cáp truyền hình. 

 
Nhóm 38: Truyền phát nội dung đa phương tiện và nghe nhìn qua mạng internet; truyền 
và phân phối nội dung đa phương tiện và nghe nhìn qua mạng internet; dịch vụ truyền dẫn 
viđêô theo yêu cầu; cung cấp diễn đàn trực tuyến, nơi người sử dụng có thể gửi xếp hạng, 
đánh giá, tiến cử về các bộ phim và chương trình truyền hình và trên các sự kiện và hoạt 
động trong lĩnh vực giải trí. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí và giáo dục, cụ thể là cung cấp các bộ phim và chương trình 
truyền hình không tải xuống được thông qua dịch vụ viđêô theo yêu cầu, cũng như các 
thông tin, đánh giá, và đề xuất về các bộ phim và chương trình truyền hình; cung cấp 
chương trình truyền hình, bộ phim và nội dung giải trí đa phương tiện không tải xuống 
được, cũng như các thông tin, đánh giá, và đề xuất về các chương trình truyền hình, bộ 
phim và nội dung giải trí đa phương tiện qua trang web; và cho thuê thiết bị ghi hình, 
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băng viđêô đã ghi, đĩa viđêô kỹ thuật số, thiết bị ghi đa phương tiện, đĩa hình kỹ thuật số 
bằng các phương tiện mạng thông tin liên lạc; cung cấp thông tin, đánh giá và đề xuất 
mang tính cá nhân trong lĩnh vực giải trí; cung cấp thông tin, đánh giá và đề xuất mang 
tính cá nhân trong lĩnh vực giải trí bằng các phương tiện của mạng truyền thông. 

 

 
(210) 4-2015-25936 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.16 (540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm và 
làm đẹp HAVANA  (VN) 
Số 6, ngõ 269, phố Thanh Nhàn, phường 
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ thẩm mỹ 

viện; dịch vụ trang điểm; dịch vụ xăm hình. 
 

 
(210) 4-2015-25942 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.4.1 
(591) Xanh lá, trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Thuận Anh  (VN) 
85 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; bán lẻ túi xách, 

cặp da, ba lô, ví da, giày dép, dây nịt, vali. 
 
 

 
(210) 4-2015-25969 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.16; A6.19.9; 5.7.3; 26.3.23 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây 
(731) Nguyễn Đăng Thanh  (VN) 

Số nhà 100, tổ 3, khu 1A, thị trấn Quỳnh 
Côi, Huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
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(210) 4-2015-26000 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540)  
(731) Hộ kinh doanh Tín Khang  (VN)

9 đường số 61, phường Tân Kiểng, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Phụ tùng xe gắn máy, cụ thể là pít-tông cho động cơ xe gắn máy; vòng găng 

cho động cơ xe gắn máy.  
 

Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe gắn máy.  
 

 
(210) 4-2015-26004 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.15.9; 26.15.11 
(731) MANAGEMENT DEVELOPMENT 

INSTITUTE OF SINGAPORE   (SG) 
501 Stirling Road, Singapore 148951, 
Singapore  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông và hàng hóa làm bằng các vật liệu này không được xếp trong 
các nhóm khác, cụ thể là tập anbom hoặc vở trang rời, túi (phong bì, bao nhỏ) bằng giấy 
hoặc chất dẻo, dùng để bao gói, lịch, catalô, tạp chí (định kỳ), sổ tay hướng dẫn, biểu thời 
gian in sẵn, xuất bản phẩm dạng in, tờ quảng cáo; ấn phẩm; ấn phẩm để hướng dẫn và 
giảng dạy; ấn phẩm sách; đồ dùng giáo dục (ngoại trừ các thiết bị) dùng để giảng dạy; ấn 
phẩm quảng cáo; trang bìa sách; vật liệu đóng sách.  

 

Nhóm 35: Đánh giá kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; 
thông tin về thương mại; điều tra thương mại; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; 
nghiên cứu kinh doanh; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; 
dịch vụ cố vấn điều hành kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; nghiên cứu thị trường; biên 
tập và hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; quản lý và phân tích dữ liệu , cụ 
thể là quản lý tư liệu bằng máy tính.  

 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ chức và điều 
khiển hội nghị chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội thảo (tập huấn); tổ chức các cuộc thi 
(giáo dục hoặc giải trí); khảo thí giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; thông tin giáo 
dục; tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa; xuất bản sách; xuất bản văn 
bản (không bao gồm những bài quảng cáo); xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; gia 
sư; cho thuê sách; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); dịch vụ trường 
học (giáo dục).  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu về vi khuẩn; nghiên cứu sinh học; nghiên cứu về công nghệ sinh 
học; cho thuê phần mềm cơ sở dữ liệu, cho thuê thời gian truy cập vào cơ sở dữ liệu để 
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tạo, truy cập, cập nhật, tải, xem và xử lý thông tin và tổng hợp báo cáo từ cơ sở dữ liệu 
máy tính; cho thuê phần cứng máy tính và phần mềm; nghiên cứu máy tính.  

 

 
(210) 4-2015-26020 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; A5.3.15; 5.3.20 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Hợp tác xã nông nghiệp Đoàn 

Kết   (VN) 
Tiểu khu Xưởng Sữa, thị trấn Nông 
Trường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 

 

 
(210) 4-2015-26022 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) RENAT ASHUROW  (UA) 

No.80 Apartment, 46B Tobolaskaya 
street, Kharkov city, Ukraina. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các chế phẩm từ sữa; sữa chua; phô mai.  
 

Nhóm 32: Nước giải khát đóng chai (đồ uống không có cồn).  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, quán cà phê (nhà hàng phục vụ ăn uống).  
 

 
(210) 4-2015-26028 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) GITUP LIMITED  (CN) 

Office 1002C 10/F Ginza Square, 567 
Nathan Rd Kln, Hong Kong, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 09: Máy tính bảng; máy quay viđêô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; điện 
thoại thông minh; hệ thống phòng trộm, chạy điện; thiết bị báo hiệu chống trộm; màn 
hình viđêô. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
929 

(210) 4-2015-26029 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) SHENZHEN VIOFO TECHNOLOGY 

CO., LTD  (CN) 

C811, Niulanqian Building, Minzhi 

Road, Longhua, Shenzhen, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính bảng; máy quay viđêô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; điện 

thoại thông minh; hệ thống phòng trộm, chạy điện; thiết bị báo hiệu chống trộm; màn 

hình viđêô. 
 

 
(210) 4-2015-26041 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A5.3.15 

(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, xanh ngọc 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Đông Anh  (VN) 
30 đường số 36, phường Bình Trị Đông 

B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng làm từ sữa. 
 

 
(210) 4-2015-26042 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 2.1.8; 2.3.8; 1.15.23; A5.5.20 

(591) Trắng, đen, vàng, tím 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Đông Anh  (VN) 
30 đường số 36, phường Bình Trị Đông 

B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
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(511)   Nhóm 29: Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng làm từ sữa. 
 

 
(210) 4-2015-26045 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) BUGOK STAINLESS COMPANY  

(KR) 

41, Daejeo-ro, Gangseo, Busan, Korea 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường; vật liệu xây dựng bằng kim loại; hợp kim thép; 

tấm thép; thép ống; ống thép. 
 

 
(210) 4-2015-26062 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.2; 26.5.4; 26.5.3 

(591) Phan Tất Thành 

(540) 

  

(731) Phan Tất Thành  (VN) 
Thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý (ngọc, kim cương), ngọc trai.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo nghề kim hoàn.  
 

 
(210) 4-2015-26064 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 3.7.17; A3.7.24; 2.9.14; A2.9.15 

(591) Trắng, danh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
kinh doanh Viết Minh  (VN) 
23/8 Bùi Thế Mỹ, phường 10, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục; bít tất ngắn cổ, tất ngắn cổ; tất dài; tất cao cổ (đồ đi 

chân); mũ nón, (đồ đội đầu); quần áo lót.  
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(210) 4-2015-26113 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Sách Hoa Hồng  
(VN) 
46 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 

ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các tác phẩm nghệ thuật, tranh ảnh, quà lưu niệm, vật phẩm phong 

thủy; trưng bày, triển lãm các tác phẩm nghệ thuật, tranh ảnh, quà lưu niệm, vật phẩm 

phong thủy cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2015-26114 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A26.11.9; A26.5.24; A25.7.21 

(591) Xanh da trời, vàng, hồng, cam, xanh lá, 

xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sách Hoa Hồng  
(VN) 
46 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 

ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các tác phẩm nghệ thuật, tranh ảnh, quà lưu niệm, vật phẩm phong 

thủy; trưng bày, triển lãm các tác phẩm nghệ thuật, tranh ảnh, quà lưu niệm, vật phẩm 

phong thủy cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2015-26129 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty cổ phần Korea 
United Pharm Int'l  (VN) 
Số 2A, Đại lộ Tự Do, khu công nghiệp 

Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2015-26130 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Korea 

United Pharm Int'l  (VN) 
Số 2A, Đại lộ Tự Do, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

 
(210) 4-2015-26132 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh sản xuất - 
thương mại Vĩnh Phát  (VN) 
1/39/13 Chiến Lược, khu phố 15, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Chổi than bộ khởi động điện. 

 
Nhóm 09: Bộ điểu khiển đánh lửa (IC), rơle bộ khởi động điện, dây điện sườn, thớt bộ 
khởi động điện, bôbin sườn, bôbin lửa. 

 
Nhóm 12: Cốt đạp (trục của cần đạp máy), bánh răng bộ khởi động điện (nhông bộ khởi 
động điện, bạc đạn (vòng bi) dùng cho xe cộ, phanh (thắng) tay và chân, phao báo xăng, 
má phanh (bố thắng), còi xe. 

 

 
(210) 4-2015-26147 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH dây và cáp điện 

Đức Lộc  (VN) 
Số 17/15 Phan Văn Hớn, phường Tân 
Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện; cáp điện; dây điện; dây cáp hàn (dây cáp dùng để dẫn điện từ 

máy hàn đến kìm hàn của máy hàn điện); dây điện điều khiển (dây điện). 
 

 
(210) 4-2015-26148 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nam Tiệp  
(VN) 
Lô 20+23+24 cụm công nghiệp An Xá, 

thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại (quản lý quá trình đặt hàng, 

thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng, trưng bày sản phẩm, nghiên cứu kinh doanh; 

hoạt động văn phòng: xuất bản tài liệu quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2015-26149 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nam Tiệp  
(VN) 
Lô 20+23+24 cụm công nghiệp An Xá, 

thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại (quản lý quá trình đặt hàng, 

thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng, trưng bày sản phẩm, nghiên cứu kinh doanh); 

hoạt động văn phòng: xuất bản tài liệu quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2015-26151 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

(731) MAURICE LAY DISTRIBUTORS 

LIMITED   (GB) 

Fourth Way, Avonmouth, Bristol BS11 

8DW, United Kingdom  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy chế biến thức ăn dùng điện; thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm; thiết 

bị cơ điện để chế biến đồ uống; máy ép nước hoa quả.  
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(210) 4-2015-26181 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A26.11.12; 2.7.23 
(591) Trắng, xanh dương đậm, cam 

(540) 

  

(731) Nhà văn hóa Học sinh - Sinh 
viên Hà Nội  (VN) 
Đảo hồ Thiền Quang, phường Nguyễn 
Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí; 

dịch vụ giáo dục và đào tạo.  
 

 
(210) 4-2015-26182 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.17.5 
(731) SHENZHEN SHIDU DIGITAL 

TECHNOLOGY CO.,LTD.  (CN) 
6F Zhaofeng Industry, Hangkong RD, 
Bao'an District, Shenzhen, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Tai nghe; thiết bị ngoại vi máy vi tính; máy thu thanh; máy ghi băng; điện thoại 

thông minh; thiết bị nghe nhạc cầm tay.  
 

 
(210) 4-2015-26202 (220) 17.06.2013 

(641) 4-2013-12648 (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nguyễn Hồng 
Hải  (VN) 
Lô 28/50 Phùng Chí Kiên, khu đô thị 
Hòa Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh 
Nam Định  

 
(511)   Nhóm 19: Gạch ốp tường, gạch lát nền, gạch men (các loại gạch trên là vật liệu phi kim 

loại dung trong xây dựng).  
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(210) 4-2015-26204 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 1.15.24; 26.4.2 
(591) Đỏ, cam, xanh dương, xanh dương đậm, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần VBB  (VN) 

242 Bàu Cát, phường 11, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đã qua chế biến; thủy hải sản đông lạnh; nước mắm.  
 

Nhóm 31: Cá tươi (sống); tôm tươi (sống); mực tươi (sống).  
 

Nhóm 35: Mua bán thủy hải sản tươi sống và đông lạnh, mua bán nước mắm, mua bán 
lương thực, thực phẩm, đồ uống các loại, mua bán thực phẩm sấy khô.  

 
Nhóm 40: Bảo quản thủy hải sản; gia công chế biến thủy hải sản và các sản phẩm từ thủy 
hải sản.  

 

 
(210) 4-2015-26205 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A25.1.10; 26.1.1; A25.7.3; A25.7.4 
(591) Đỏ, vàng, trắng, nâu đỏ 
(731) Công ty cổ phần VBB  (VN) 

242 Bàu Cát, phường 11, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đã qua chế biến; thủy hải sản đông lạnh; nước mắm.  
 

Nhóm 31: Cá tươi (sống); tôm tươi (sống); mực tươi (sống).  
 

Nhóm 35: Mua bán thủy hải sản tươi sống và đông lạnh, mua bán nước mắm, mua bán 
lương thực, thực phẩm, đồ uống các loại, mua bán thực phẩm sấy khô.  

 
Nhóm 40: Bảo quản thủy hải sản; gia công chế biến thủy hải sản và các sản phẩm từ thủy 
hải sản.  
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(210) 4-2015-26206 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Trung Huy  (VN) 
404C3, đại lộ Đồng Khởi, khu phố 6, 
phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; chế phẩm màu; vecni; chất dùng làm lớp phủ công nghiệp (tương tự như 

sơn); chế phẩm dùng làm sơn lót (tương tự như sơn); phẩm màu cho thực phẩm.  
 

Nhóm 06: Chuông cửa ra vào (không dùng điện); lớp phủ bằng kim loại dùng trong xây 
dựng và nhà ở; khuôn để đúc bằng kim loại; khay chuyển hàng hóa bằng kim loại; hệ 
thống ống bằng kim loại; dây cáp, dây kim loại thường; cửa bằng kim loại; cửa cuốn bằng 
kim loại; khung cửa bằng kim loại; phụ kiện bằng kim loại của tất cả các sản phẩm kể 
trên.  

 
Nhóm 07: Máy ép trái cây (dùng điện); máy rửa bát đĩa (dùng điện); máy đánh bóng xi 
(dùng điện); máy giặt (dùng điện); máy nghiền thực phẩm (dùng điện); máy nghiền rác; 
dao điện; cối xay (trừ loại thao tác bằng tay); máy đánh kem (dùng điện); máy chế biến 
thực phẩm (dùng điện); máy đánh giày; máy đánh trứng dùng điện.  

 
Nhóm 08: Dao dùng để cất (dụng cụ dùng cho nhà bếp); dụng cụ nhà bếp làm bằng inốc 
như: thìa; kéo; kẹp (dụng cụ cầm tay).  

 
Nhóm 09: Bàn là dùng điện; tivi; đầu đọc đĩa; âm ly; camera; đầu kỹ thuật số.  

 
Nhóm 11: Máy sấy khô không khí; bồn tắm; thiết bị làm lạnh đồ uống; máy điều hòa 
không khí; tủ lạnh; bếp ga; bình nóng lạnh (thiết bị cung cấp nước nóng lạnh); máy sấy 
tóc; bình lọc nước uống; thiết bị lọc khí ga; vỉ nướng (là thiết bị nấu nướng); bình nước 
nóng dùng điện; bóng đèn chiếu sáng, buồng lạnh; thiết bị vệ sinh (bồn cầu, bồn rửa mặt); 
máy sấy cà phê; bồn cầu; thiết bị nhà bếp cụ thể: bếp từ (dùng điện); máy hút khói; hút 
mùi dùng cho nhà bếp; lò nướng dùng điện: lò vi sóng.  

 
Nhóm 19: Xi măng; bột trét tường; gỗ xây dựng; bê tông; gỗ ván thùng; ván sàn; gạch; 
ngói; vật liệu chịu lửa; vôi; cát; ván lợp; tấm lát sàn không bằng kim loại và dùng trong 
xây dựng; kính an toàn; kính tường dùng trong kiến trúc; kính cách điện thành phẩm dùng 
trong xây dựng.  

 
Nhóm 20: Giường, tủ đựng quần áo; bàn; ghế ngồi; bộ sa lon; bình đựng không bằng kim 
loại; nút chai; đệm (nệm mouse); đồ gỗ văn phòng; khung ảnh; giá (kệ) sách; mắc áo 
bằng kim loại; đĩa. 

 
Nhóm 21: Bộ nồi nấu ăn; bàn chải đánh răng; bàn chải để chà sàn nhà hoặc chà quần áo; 
khung treo quần áo; bình đựng nước lọc không dùng điện; rổ không bằng kim loại; rá 
không bằng kim loại; khay bằng nhựa dùng để đựng đồ ăn (dụng cụ nhà bếp); chén, bát, 
đũa; chậu giặt quần áo; nồi nấu ăn không dùng điện; dụng cụ dùng để vệ sinh; chảo để 
rán không dùng điện; ly, bộ tách trà.  
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Nhóm 24: Vải, chăn (mÒn) để đắp; rèm cửa; khăn phủ giường, vỏ nệm (gối); khăn lau mặt 
bằng vải; tấm trướng treo tường bằng vải.  

 

Nhóm 25: Quần, áo (thời trang), giày, dép; mũ (nón) bằng vải; quần áo tắm; quần áo thể 
dục; áo khoác; dây đeo quần; khăn trùm đầu; quần áo lót.  

 

Nhóm 27: Tấm thảm; thảm chùi chân (ở cửa); giấy dán tường; tấm phủ sàn; chiếu.  
 

Nhóm 33: Rượu.   
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ sửa chữa các công trình dân dụng, cầu đường; dịch 
vụ bảo trì các công trình xây dựng dân dụng; dịch vụ lắp đặt máy nước nóng sử dụng năng 
lượng mặt trời không dùng điện; dịch vụ bảo dưỡng máy nước nóng sử dụng năng lượng 
mặt trời không dùng điện; dịch vụ trang trí nội, ngoại thất.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết lập bản vẽ xây dựng; dịch vụ thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ vẽ 
đồ họa; dịch vụ thiết lập bản vẽ công nghiệp; dịch vụ kiến trúc; dịch vụ xác nhận giá trị 
tác phẩm nghệ thuật.  

 

 
(210) 4-2015-26219 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.7; A16.1.11; A16.1.6; 16.1.4 
(591) Đen, xanh lam, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Thắng Nguyễn  (VN) 
Số 62, đường số 6, phường Bình Trị 
Đông B, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy vi tính, phần mềm máy tính; chương 
trình máy tính thiết bị bộ nhớ máy vi tính; chương trình vận hành máy vi tính.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm máy vi tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần 
cứng máy tính; cho thuê máy tính; phân tích hệ thống máy tính; thiết kế hệ thống máy 
tính; dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính. 

 
 

(210) 4-2015-26232 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.8; 26.3.1 
(591) Bạc, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hưng á  (VN) 
29/29 Nguyễn Hới, khu phố 6, phường 
An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn đầu tư y tế, giáo dục. 
 

Nhóm 40: Xử lý rác thải. 
 

Nhóm 41: Giáo dục. 
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(210) 4-2015-26233 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.2.1 
(591) Ngọc thạch, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Voi Trắng  (VN) 
2/5A, KP1, xa lộ Hà Nội, phường Tân 
Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ ốc Dietoc 5.6 GR (H). 
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật. 
 

 
(210) 4-2015-26248 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 15.7.1; 26.3.23; 15.7.15 
(591) Đỏ, đen, xám 

(540)  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại và dịch vụ Trí 
Việt  (VN) 
97-B1 Quang Trung, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phồ Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Linh kiện điện tử bao gồm: thiết bị điện-điện tử viễn thông, tủ phân phối điện, 

thiết bị chuyển nguồn tự động ATS, thiết bị giám sát và điều khiển. 
 

 
(210) 4-2015-26250 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.5.3; A26.11.8 
(591) Xanh da trời, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Dũ Hưng Long  (VN) 
13-15 Gia Phú, phường 13, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc thiết bị phụ tùng gồm: máy móc, thiết bị, phụ tùng phục vụ 

ngành công-nông-ngư nghiệp.  
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(210) 4-2015-26260 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(300) 86/576.369 25.03.2015 US 

(531) A5.1.5; 5.1.1; A5.1.16; 26.1.1 
(731) RECREATIONAL EQUIPMENT, INC.  

(US) 
6750 South 228th Street, Kent, 
Washington 98032, USA 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 25: áo sơ mi; áo nịt len; áo thun ngằn tay; quần soóc; bít tất; áo len dài tay; quần 
áo bó; áo mưa; váy; áo ngực; áo ngực thể thao; găng tay (trang phục); găng tay hở ngón; 
khăn quàng cổ; quần áo lót mặc bên trong; quần yếm; ghệt; quần; giày dép; thắt lưng 
(trang phục) áo khoác; mũ nón; mũ đội đầu; mũ lưỡi trai; trang phục khi ngủ; áo ba lỗ; áo 
gilê; dải đeo quần, tất; áo sợi đan chui đầu; bộ quần áo trẻ sơ sinh, cụ thể trang phục cho 
trẻ sơ sinh; áo váy; quần lửng; quần áo bơi; áo bằng vải bông dài tay; quần soóc không 
thấm nước; quần soóc mặc khi chơi các môn dùng ván; áo váy mặc choàng ra ngoài quần 
áo bơi; áo bảo vệ da khi hoạt động dưới nước; dép tông. 

 

 
 

(210) 4-2015-26263 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 26.11.3; A26.4.6; A25.3.3 
(591) Đen, xanh dương, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SOBITEX Việt 
Nam  (VN) 
Lô E1.2, đường Phạm Hùng, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen, bệ xí vệ sinh, buồng tắm gương sen, bồn tắm, bình nóng lạnh, phụ 

kiện bồn tắm, bồn rửa. 
 

(210) 4-2015-26264 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A5.5.22; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Trắng, đỏ, vàng, hồng, tím, xanh dương 

(540) 

  

(731) Phạm Kim Dung  (VN) 
Số 124 Lê Trọng Tấn, phường Khương 
Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục mầm non; giáo dục phổ thông từ lớp 1 đến hết lớp 12; đào tạo nghề 

nghiệp, dạy nghề; đào tạo ngoại ngữ; đào tạo đại học; đào tạo sau đại học, dịch vụ vui 

chơi giải trí, rèn luyện sức khoẻ.  
 

 
 4-2015-26281 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

(300) 53830/2015 31.03.2015 CH 

  

(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  

(CH) 

Quai Jeanrenaud 3, Neuch©tel, 2000, 

Switzerland 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thô hoặc đã được chế biến; các sản phẩm thuốc lá; xì gà; thuốc lá 

điếu, điếu xì gà nhỏ hở hai đầu, thuốc lá để tự cuốn thuốc lá điếu, tẩu thuốc, thuốc lá để 

nhai, thuốc lá bột để hít, thuốc lá trộn (thuốc lá kretek); thuốc lá bột ẩm; chất thay thế 

thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); thuốc lá điện tử, sản phẩm thuốc lá cho mục 

đích để bị làm nóng; thiết bị điện tử và các bộ phận của các thiết bị đó cho mục đích làm 

nóng thuốc lá điếu hoặc thuốc lá để tỏa ra xon khí có chứa chất nicotin để hít; vật dụng 

cho người hút thuốc, giấy cuốn thuốc lá, ống thuốc lá, đầu lọc thuốc lá, hộp thiếc đựng 

thuốc lá, hộp đựng thuốc lá, gạt tàn, tẩu, các vật dụng bỏ túi để cuốn thuốc lá, bật lửa, 

diêm. 
 

 
(210) 4-2015-26304 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.3.2; 26.3.23 

(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kế toán, Kiểm 
toán Việt Nam   (VN) 
Số 16A, ngõ 181, đường Trường Chinh, 

phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; tư vấn nguồn nhân lực; tư vấn thuế; kiểm toán thông tin tài 

chính; kiểm toán báo cáo quyết toán dự án; kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn 

thành (kể cả báo cáo tài chính hàng năm); kiểm toán nội bộ, kiểm toán tuân thủ; kiểm 

toán hoạt động; kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế; 

kiểm toán báo cáo tài chính; dịch vụ làm thủ tục về thuế;  

 

Nhóm 36: Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính; dịch vụ định giá tài sản; tư vấn lập báo cáo 

quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản; tư vấn tài chính; kiểm tra thông tin tài chính trên 

cơ sở các thủ tục thoả thuận trước; dịch vụ thẩm định giá tài sản. 
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(210) 4-2015-26305 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Kế toán, Kiểm 
toán Việt Nam   (VN) 
Số 16A, ngõ 181, đường Trường Chinh, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: dịch vụ kế toán; tư vấn nguồn nhân lực; tư vấn thuế; kiểm toán thông tin tài 
chính; kiểm toán báo cáo quyết toán dự án; kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn 
thành (kể cả báo cáo tài chính hàng năm); kiểm toán nội bộ; kiểm toán tuân thủ; kiểm 
toán hoạt động; kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế; 
kiểm toán báo cáo tài chính; dịch vụ làm thủ tục về thuế; 

 
Nhóm 36: Các dịch vụ tài chính; dịch vụ soát xét báo cáo tài chính; dịch vụ định giá tài 
sản; tư vấn lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản; tư vấn tài chính; kiểm tra 
thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước; dịch vụ thẩm định giá tài sản.  

 

 
(210) 4-2015-26306 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) BEAM SUNTORY UK LIMITED   (GB) 

2 Longwalk Road, Stockley Park, 
Uxbridge UB11 1BA, United Kingdom  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu uýt ki. 

 

 
(210) 4-2015-26325 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) LOCK & LOCK COMPANY LIMITED  

(KR) 
Lock & Lock Building, 1556-1, Seocho-
3 Dong, Seocho-Gu, Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Cao dán; băng dùng để băng bó; bông thấm hút; miếng đệm chăm sóc ngực; 

quần tã trẻ em (tã lót dạng quần); tã lót giấy, thực phẩm cho em bé (không, bao gồm sữa 
bột cho em bé); sữa bột cho trẻ sơ sinh, băng dính dùng cho y tế; chế phẩm khử mùi 
không khí. 
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(210) 4-2015-26341 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A1.1.10; 20.7.1 
(591) Đỏ, vàng, tím, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty CP tập đoàn 
THAIGROUP  (VN) 
Số nhà 8, đường 1, phố 9, phường Đông 
Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm giáo dục (phần mềm máy vi tính được ghi sẵn). 

 
Nhóm 16: Văn phòng phẩm dùng cho giảng dạy. 

 
Nhóm 18: Túi xách và cặp xách. 

 
Nhóm 25: Quần áo đồng phục học sinh, mũ đồng phục học sinh; giày dép đồng phục học 
sinh; thắt lưng đồng phục học sinh; đồ đi chân đồng phục học sinh. 

 
Nhóm 28: Đồ thể thao giáo dục thể chất cho học sinh; đồ chơi giáo dục cho học sinh. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị các loại hàng hoá như: đồ chơi, đồ dệt may, đồ nội thất, đồ lưu 
niệm, đồ dùng học tập, thiết bị giáo dục, thiết bị trường học, sách, báo, tạp chí, văn hoá 
phẩm, lương thực, thực phẩm, quần áo, giày dép, thiết bị điện tử, cụ thể là: điện thoại, 
máy fax, máy ảnh, máy quay phim, máy vi tính, máy in, máy hủy giấy tờ, ti vi, thiết bị 
tăng âm (âm li)..  

 
Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ chuyên chở học sinh, sinh viên bằng đường không, đường bộ, đường 
thủy; tổ chức chuyến du lịch và dã ngoại cho học sinh, sinh viên. 

 
Nhóm 40: dịch vụ in ấn;  

 
Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo; tổ chức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện nhằm mục đích 
giáo dục; câu lạc bộ vui chơi giải trí nhằm mục đích giáo dục; dịch vụ cắm trại. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống tại 
chỗ hoặc mang về (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng phụ vụ đồ ăn nhanh; căng tin; dịch 
vụ lưu trú ngắn ngày. 
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(210) 4-2015-26342 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
THAIGROUP  (VN) 
Số nhà 8, đường 1, phố 9, phường Đông 

Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 

Bình 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; chất màu; lớp phủ bảo vệ cho khung gầm xe cộ; phẩm màu cho thực 

phẩm, đồ uống, véc ni; mực in. 

 

Nhóm 03: Mỹ phẩm; giấy nhám (giấy ráp); muối để tắm, tẩy trắng (không dùng cho mục 

đích y tế); lông mi giả; móng (tay, chân) giả; nước javen. 

 

Nhóm 05: Đồ uống chứa sữa và mạch nha dùng cho mục đích y tế; muối tắm dùng cho 

mục đích y tế; băng vệ sinh kinh nguyệt; vòng đeo tay chống bệnh thấp khớp; dầu thơm 

dùng trong ngành y; dược phẩm. 

 

Nhóm 06: ống kim loại dùng cho hệ thống thông gió và điều hoà không khí; hợp kim của 

kim loại thường; vật liệu xây dựng bằng kim loại; lớp phủ kim loại dùng trong xây dựng 

và nhà ở; kim loại thường, thô hoặc bán thành phẩm; quặng kim loại. 

 

Nhóm 18: Vali [hành lý]; túi du lịch; cặp da; ba lô; ví bỏ túi; «.  

 

Nhóm 36: Hãng bất động sản; cho thuê căn hộ, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình 

xây dựng; môi giới chứng khoán và kỳ phiếu; phát hành trái phiếu có giá trị; dịch vụ bảo 

hiểm.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ khai thác mỏ; dịch vụ khai thác đá; nghề đóng tầu; lắp đặt và sửa chữa 

thiết bị điều hoà không khí; sửa chữa đồng hồ; giặt khô. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; vận chuyển hành khách; tổ chức 

chuyến du lịch và dã ngoại; cho thuê xe; bãi đỗ xe; đóng gói hàng hóa. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; tổ chức cuộc thi sắc đẹp; câu lạc 

bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm; dịch vụ karaoke; đánh bạc; cho thuê đồ chơi.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống tại 

chỗ hoặc mang về (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng phụ vụ đồ ăn nhanh; khu nghỉ dưỡng 

(spa-resort); dịch vụ lưu trú ngắn ngày. 
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(210) 4-2015-26343 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
THAIGROUP  (VN) 
Số nhà 8, đường 1, phố 9, phường Đông 
Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; giấy nhám (giấy ráp); muối để tắm, tẩy trắng (không dùng cho mục 

đích y tế); lông mi giả; móng (tay, chân) giả; nước javen. 
 

Nhóm 05: Đồ uống chứa sữa và mạch nha dùng cho mục đích y tế; muối tắm dùng cho 
mục đích y tế; băng vệ sinh kinh nguyệt; vòng đeo tay chống bệnh thấp khớp; dầu thơm 
dùng trong ngành y; dược phẩm. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thuộc nhóm này như: búa; kìm; tuốc-nơ-vít; đá mài tay; súng 
phun sơn; khoan tay.  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ làm răng; thiết bị và dụng cụ phẫu 
thuật; ống tiêm dùng trong ngành y; bao cao su; bình sữa cho trẻ em bú.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; hỗ trợ quản lý kinh doanh; bán đấu giá, dịch vụ so sánh giá 
cả; sao chụp tài liệu; dịch vụ siêu thị các loại hàng hoá như: đồ dệt may, đồ nội thất, thiết 
bị hỗ trợ giảng dạy trường học, thiết bị trường học, sách, báo, tạp chí, văn hoá phẩm, 
lương thực, thực phẩm, dược phẩm; quần áo, giày dép, thiết bị điện tử dùng cho giải trí 
trong gia đình (cụ thể là: máy ảnh, máy quay phim, máy vi tính, máy in, máy hủy giấy tờ, 
ti vi, thiết bị tăng âm (âm li)), thiết bị điện gia dụng (cụ thể là: quạt điện, quạt điện có hơi 
nước, quạt sưởi, máy hút bụi, máy sấy tóc, bàn là, máy cạo râu, máy rửa bát đĩa, máy pha 
cà phê, máy xay sinh tố, máy trộn thức ăn, đèn điện, bếp điện, ấm đung nước bằng điện, 
chảo điện, lò nướng, lò vi ba), thiết bị điện lạnh, đồ dùng nhà bếp (cụ thể là: dao, kéo, 
đũa, thìa, dĩa, bát, đĩa, ấm, chén, nồi, niêu, xoong, chảo (không dùng điện), kệ để bát đĩa, 
giá để bát đĩa, rổ, rá, khay đựng, phin pha cà phê bằng tay).  

 
Nhóm 36: Hãng bất động sản; cho thuê căn hộ; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình 
xây dựng; môi giới chứng khoán và kỳ phiếu; phát hành trái phiếu có giá trị; dịch vụ bảo 
hiểm.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ khai thác mỏ; dịch vụ khai thác đá; nghề đóng tầu; lắp đặt và sửa chữa 
thiết bị điều hoà không khí; sửa chữa đồng hồ; giặt khô. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; vận chuyển hành khách; tổ chức 
chuyến du lịch và dã ngoại; cho thuê xe; bãi đỗ xe; đóng gói hàng hóa. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; tổ chức cuộc thi sắc đẹp; câu lạc 
bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm; dịch vụ karaoke; đánh bạc; cho thuê đồ chơi.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống tại 
chỗ hoặc mang về (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng phụ vụ đồ ăn nhanh; khu nghỉ dưỡng 
(spa-resort); dịch vụ lưu trú ngắn ngày.  
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(210) 4-2015-26344 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
THAIGROUP  (VN) 
Số nhà 8, đường 1, phố 9, phường Đông 
Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây được bảo quản; dưa chuột bao tử; dầu ôliu cho thực phẩm; cá ướp 

muối; thịt ướp muối; pa-tê gan.  
 

Nhóm 30: Chè; cà phê; rong biển/tảo biển; kẹo cao su; bỏng ngô; kem lạnh.  
 

Nhóm 31: Động vật sống; thức ăn cho vật nuôi; rau tươi; quả tươi; cây giống; cây Noel.  
 

Nhóm 32: Bia; nước tinh lọc; nước ép trái cây; nước sinh tố; đồ uống không cồn; chế 
phẩm để làm rượu mùi.  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; rượu mạnh [đồ uống]; rượu uýt ki, rượu vang; rượu 
vôtca; rượu rum.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; hỗ trợ quản lý kinh doanh; bán đấu giá; dịch vụ so sánh giá 
cả; sao chụp tài liệu; dịch vụ siêu thị các loại hàng hoá như: đồ dệt may, đồ nội thất, thiết 
bị hỗ trợ giảng dậy trường học, thiết bị trường học, sách, báo, tạp chí, văn hoá phẩm, 
lương thực, thực phẩm, dược phẩm; quần áo, giày dép, thiết bị điện tử dùng cho giải trí 
trong gia đình (cụ thể là: máy ảnh, máy quay phim, máy vi tính, máy in, máy hủy giấy tờ, 
ti vi, thiết bị tăng âm (âm li)), thiết bị điện gia dụng (cụ thể là: quạt điện, quạn điện có hơi 
nước, quạt sưởi, máy hút bụi, máy sấy tóc, bàn là, máy cạo râu, máy rửa bát đĩa, máy pha 
cà phê, máy xay sinh tố, máy trộn thức ăn, đèn điện, bếp điện, ấm đung nước bằng điện, 
chảo điện, lò nướng, lò vi ba), thiết bị điện lạnh, đồ dùng nhà bếp (cụ thể là: dao, kéo, 
đũa, thìa, dĩa, bát, đĩa, ấm, chén, nồi, niêu, xoong, chảo (không dùng điện), kệ để bát đĩa, 
giá để bát đĩa, rổ, rá, khay đựng, phin pha cà phê bằng tay).   

 
Nhóm 36: Hãng bất động sản; cho thuê căn hộ; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình 
xây dựng; môi giới chứng khoán và kỳ phiếu; phát hành trái phiếu có giá trị; dịch vụ bảo 
hiểm.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; vận chuyển hành khách; tổ chức 
chuyến du lịch và dã ngoại; cho thuê xe; bãi đỗ xe; đóng gói hàng hóa.  

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; tổ chức cuộc thi sắc đẹp, câu lạc 
bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm; dịch vụ karaoke; đánh bạc; cho thuê đồ chơi.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống tại 
chỗ hoặc mang về (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng phụ vụ đồ ăn nhanh; khu nghỉ dưỡng 
(spa-resort); dịch vụ lưu trú ngắn ngày.  
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(210) 4-2015-26347 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 20.7.1; A1.11.8; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Cam, xanh ngọc, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sách và 
thiết bị giáo dục Trí Tuệ (Tri 
Tue Education Equipment and 
Book Joint Stock Company)  
(VN) 
Số 187 (57 cũ), phố Giảng Võ, phường 
Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch, cụ thể quản lý việc làm 

trong lĩnh vực đại lý mua bán sách, báo, văn hóa phẩm, văn phòng phẩm, đồ dùng học 
sinh, thiết bị trường học. 

 

 
(210) 4-2015-26399 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
thương mại Viva Việt Nam  
(VN) 
Số 8, tổ 22, phường Phương Liên, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2015-26425 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A25.7.21; A26.11.8 
(731) Công ty cổ phần Sil  (VN) 

78 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; mua bán: xe ô tô, phụ tùng ô tô và 

xe có động cơ khác, động vật sống (gia súc, gia cầm, thủy sản), thực phẩm (đường, sữa, 

bánh, kẹo), gạo, bột, tinh bột, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào, vải, hàng may sẵn, giày, dép, 

nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, xi măng, hàng kim khí điện máy (loa, máy tăng 

âm (ampli), đầu đọc kỹ thuật số, đầu máy hát karaoke, ống nói (micro), máy phát hình 
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(tivi), thiết bị viễn thông (camera, đầu ghi, phụ kiện camera, điện thoại), máy ảnh, hoa 

cảnh, cây cảnh, đá quý, đá bán quý, đồ trang sức, hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ 

công mỹ nghệ, tranh, ảnh, đồng hồ, kính mắt. 
 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; môi giới khách hàng; môi giới bảo hiểm. 
 

Nhóm 42: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp với mục đích hỗ trợ việc bán hàng. 
 

 
(210) 4-2015-26426 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A25.7.21; A26.11.8 

(731) Công ty cổ phần Sildeal  (VN) 
78 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; mua bán: xe ô tô, phụ tùng ô tô và 

xe có động cơ khác, động vật sống (gia súc, gia cầm, thủy sản), thực phẩm (đường, sữa, 

bánh, kẹo), gạo, bột, tinh bột, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào, vải, hàng may sẵn, giày, dép, 

nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, xi măng, hàng kim khí điện máy (loa, máy tăng 

âm (ampli), đầu đọc kỹ thuật số, đầu máy hát karaoke, ống nói (micro), máy phát hình 

(tivi), thiết bị viễn thông (camera, đầu ghi, phụ kiện camera, điện thoại), máy ảnh, hoa 

cảnh, cây cảnh, đá quí, đá bán quí, đồ trang sức, hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ 

công mỹ nghệ, tranh, ảnh, đồng hồ, kính mắt. 

 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; môi giới khách hàng; môi giới bảo hiểm. 

 

Nhóm 42: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp với mục đích hỗ trợ việc bán hàng.  
 

 
(210) 4-2015-26428 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 3.4.18; A3.4.24 

(591) Cam, đen, trắng 

(731) INGASO FARM S.L.U  (ES) 

El Carrascal Industrial Park, Parcela 8-9 

Lanciego 01308, Alava, Spain 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thức ăn giàu vitamin cho động vật cho mục đích thú y; thuốc bổ cho động vật 

cho mục đích thú y; chất bổ sung dinh dưỡng. 
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(210) 4-2015-26435 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 (731) Công ty TNHH một thành viên 
G AND AN  (VN) 
TK4/12 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung; các chế phẩm dược, thú y, thực 

phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y; thực 
phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật. 

 

 
(210) 4-2015-26443 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.9; 26.1.2; 26.1.6; 1.13.1 
(731) SHENZHEN LONGSYS 

ELECTRONICS CO., LTD  (CN) 
A-B-C-D-E-F1, 8F, Block 1, Finance 
Base, 8# Kefa Road, Nanshan District, 
Shenzhen, China 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị bộ nhớ máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; thẻ mạch tích hợp; 

ứng dụng phần mềm máy tính có thể tải về được; thiết bị lưu trữ dữ liệu (USB); điện thoại 
thông minh; máy thu thanh và thu hình; thiết bị truyền thông mạng; chip [mạch tích hợp]; 
ắc quy điện. 

 

 
(210) 4-2015-26444 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) SHENZHEN LONGSYS 

ELECTRONICS CO., LTD  (CN) 
A-B-C-D-E-F1, 8F, Block 1, Finance 
Base, 8# Kefa Road, Nanshan District, 
Shenzhen, China 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị bộ nhớ máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; thẻ mạch tích hợp; 

ứng dụng phần mềm máy tính có thể tải về được; thiết bị lưu trữ dữ liệu (USB); điện thoại 
thông minh; máy thu thanh và thu hình; thiết bị truyền thông mạng; chip [mạch tích hợp]; 
ắc quy điện. 
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(210) 4-2015-26445 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.4 
(731) PAX COMPUTER TECHNOLOGY 

(SHENZHEN) CO., LTD  (CN) 
Room 401-402, Building 3, Shenzhen 
Software Park, Nanshan District, 
Shenzhen, P.R. China 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy chấp nhận thanh toán thẻ (máy cà thẻ/máy đọc thẻ); thẻ từ dùng để nhận 

dạng; bộ đọc mã vạch; thiết bị bàn phím dùng để nhập mật khẩu (có chức năng mã hóa); 
bảng ký điện tử; thiết bị truyền thông mạng; phần mềm máy vi tính được ghi sẵn; máy 
đếm tiền; bộ đọc [thiết bị xử lý dữ liệu]; máy quét [thiết bị xử lý dữ liệu]. 

 

 
(210) 4-2015-26468 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A17.2.2; 26.5.1; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Looks Việt Nam  (VN) 
41 đường C27, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 12: Các thiết bị phụ tùng xe: bộ nhông xích đã (bộ nhông sên đĩa), má phanh (bố 

thắng), dây phanh (dây thắng), má phanh đĩa (má thắng đĩa). 
 

 
(210) 4-2015-26469 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) MITSUBOSHI BOEKI .,LTD   (JP) 

Yasakadai 2-5-2, suma-ku, kobe 654 - 
0161, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 12: Các thiết bị phụ tùng xe: bộ nhông xích đĩa (bộ nhông sên đĩa), má phanh (bố 

thắng); lốp xe (vỏ ve), săm xe (ruột xe), dây curoa của xe máy. 
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(210) 4-2015-26471 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A1.1.10; A1.1.5; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
Xanh JAPAN  (VN) 
60/78 Lâm Văn Bền, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Trà; sản phẩm bột xay; bánh kẹo; bột; đồ uống trên cơ sở trà.  

 

 
(210) 4-2015-26478 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) N-BIOTEK, INC   (KR) 

402-803, 655, Pyeongcheon-ro, Wonmi-

gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Korea 
(Yakdae- dong, Bucheon Technopark)  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm cạo râu; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem mỹ 

phẩm; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2015-26479 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) N-BIOTEK, INC   (KR) 

402-803, 655, Pyeongcheon-ro, Wonmi-

gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Korea 
(Yakdae- dong, Bucheon Technopark)  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm cạo râu; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem mỹ 

phẩm; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2015-26481 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) DAILY CO., LTD.  (KR) 

(10th Fl., Samjung Bldg., Yeoksam-

dong) 20, Teheran-ro 20-gil, Gangnam-

gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); phần mềm ứng 
dụng máy vi tính dùng cho điện thoại di động; phần mềm ứng dụng trên điện thoại thông 
minh có thể tải về; phần mềm ứng dụng trên điện thoại cung cấp thông tin thương mại; 
phần mềm trò chơi máy tính; phiếu thưởng điện tử có thể tải về; vé điện tử có thể tải 
xuống được; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; điện thoại di động; máy vi tính. 

 

 
(210) 4-2015-26482 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) DAILY CO., LTD.   (KR) 

(10th Fl., Samjung Bldg., Yeoksam-

dong) 20, Teheran-ro 20-gil, Gangnam-

gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ sắp xếp nơi lưu trú trong các chuyến du lịch; nhà nghỉ du lịch; cơ sở 

lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ khách sạn; đặt chỗ trước nơi lưu trú(căn hộ 
nghỉ dưỡng tự phục vụ); dịch vụ sắp xếp nơi lưu trú tạm thời; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm 
thời; khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô; cho thuê chỗ ở tạm thời; đặt chỗ trước nhà 
trọ.  

 

 
(210) 4-2015-26483 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Xanh tím than, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Tân Phạm Gia  (VN) 
20A đường TA15, khu phố 6, phường 
Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; dây thắt lưng; cà-vạt (caravat); mũ nón; giày dép.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, dây thắt lưng, cà-vạt (caravat), mũ nón, giày dép, túi xách, 
ví (bóp), sợi, vải, đồng hồ, mắt kính, dây chuyền, vòng đeo. 

 

 
(210) 4-2015-26520 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Vàng đồng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nhà Sài Gòn  
(VN) 
39 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 36: Tư vấn đầu tư trong lĩnh vực xây dựng, mua bán, môi giới bất động sản, mua 

bán nhà ở, dịch vụ cho thuê nhà ở, căn hộ, văn phòng, cho thuê nhà.  

 

Nhóm 37: Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, cấp thoát 

nước, kỹ thuật cơ sở hạ tầng đô thị; cho thuê thiết bị xây dựng: vận thăng, cẩu tháp, dàn 

giáo, xà gồ, máy gia công cốt thép, xe đào, máy khoan cọc, máy ép cọc. 
 

 
(210) 4-2015-26522 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
LS Việt Nam  (VN) 
Số 26, ngõ 8, Nguyễn Thị Định, phường 

Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm để 

chăm sóc da; nước hoa; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; tinh dầu. 

 

Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hoá học dùng cho mục 

đích y tế; chế phẩm hoá dược; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 10: Dụng cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-26523 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.1; 26.13.25; 8.7.5 

(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Đoàn Thị Phúc  (VN) 
K464/11 Trưng Nữ Vương, phường Hoà 

Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn, đồ uống.  
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(210) 4-2015-26524 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.9.1; 3.4.13; 3.4.1 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất - 
chế biến thương mại và dịch 
vụ HD  (VN) 
Số nhà 19, ngõ 316, tổ dân số Trung, 
đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; thịt bò tươi. 
 

Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu và phân phối thịt, thịt bò. 
 

 
(210) 4-2015-26532 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hòa Phú  (VN) 
555/1 Kinh Dương Vương, khu phố 5, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em. 
 

 
(210) 4-2015-26534 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.6; ; 26.4.4; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tiến Việt Thái  
(VN) 
Nhà số 6, ngõ H, khu tập thể X361, 
đường Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất phụ gia/chất phụ gia hoá học cho chất diệt nấm; muối của kim loại 
kiềm; phụ phẩm của quá trình xử lý/chế biến ngũ cốc dành trong công nghiệp; hóa chất 
dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và 
chất diệt ký sinh trùng, phân bón trong nông nghiệp, ni-tơ, hóc môn để kích thích quả 
chín. 

 

Nhóm 05: Thuốc kháng sinh; chế phẩm chống ký sinh trùng; chế phẩm sinh học dùng cho 
mục đích thú y; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích thú y; tác nhân hóa học dùng cho 
mục đích y tế hoặc thú y; chế phẩm enzym dùng cho mục đích thú y, vacxin; thuốc chủng 
phòng bệnh; tế bào gốc dùng cho mục đích thú y; chế phẩm vi khuẩn dùng trong y tế và 
thú y; chế phẩm chứa nguyên tố vi lượng dùng cho người và động vật; chế phẩm thú y. 

 

Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường, thùng bằng kim loại; lớp phủ bằng kim loại cho 
xây dựng và công trình xây dựng; kim loại thường dạng thô hoặc bán thành phẩm; đồ 
chứa đựng bằng kim loại [dùng để lưu kho, vận chuyển]; hợp kim sắt crôm. 
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Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy nâng hạ nông nghiệp, máy đập; máy băm thức ăn cho 
động vật; thiết bị nâng; máy công cụ; cơ cấu đã được cơ giới hoá dùng để cho gia súc ăn 
uống; lò ấp trứng; máy lâm nghiệp, máy vắt sữa; máy gặt. 

 

Nhóm 10: Thiết bị sử dụng trong phân tích y tế; thiết bị sử dụng trong xét nghiệm y tế; 
kìm dùng để thiến, hoạn; thiết bị sản khoa cho gia súc; thiết bị sản khoa cho vật nuôi; 
thiết bị và dụng cụ thú y. 

 

Nhóm 19: Gỗ xây dựng; xi măng; thạch cao; vôi; chuồng lợn (không bằng kim loại); vữa.  
 

Nhóm 20: Giường, giường ngủ; ghế; tủ; bàn; đồ gỗ mỹ thuật; mành che cửa sổ trong nhà 
bằng vải dệt. 

 

Nhóm 29: Trứng; thịt gia súc; thịt gia cầm; rau, củ, quả đã được bảo quản. 
 

Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc, gia cầm và nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, 
bột cá làm thức ăn động vật; bột tôm làm thức ăn động vật; ngô (bắp); đậu nành; khô dầu 
các loại. 

 
Nhóm 35: Buôn bán, kinh doanh: thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; nguyên liệu chế biến 
thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; thuốc thú y; nguyên liệu sản xuất thuốc thú y; lương 
thực, thực phẩm; phân bón; máy móc, thiết bị, cây giống, con giống; mỹ phẩm; đồ dùng 
gia đình; đồ chơi; mua bán đồ uống. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà không khí; lắp đặt và sửa chữa hệ thống 
điện, lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước; lắp đặt và sửa chữa thiết bị sưởi ấm; lắp đặt, bảo 
dưỡng và sửa chữa máy móc, thiết bị. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu về vi khuẩn; nghiên cứu về sinh học; nghiên cứu hóa học; nghiên 
cứu thiết kế kiểu dáng công nghiệp; nghiên cứu kỹ thuật; thiết kế bao bì. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà hàng và các dịch vụ ăn 
uống lưu động; dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên; cơ sở lưu trú tạm 
thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà 
hàng ăn uống. 

 
Nhóm 44: Chăn nuôi động vật; dịch vụ nuôi trồng thủy sản; dịch vụ thụ tinh nhân tạo; trợ 
giúp về thú y; cố vấn về lĩnh vực dược học; dịch vụ diệt động vật có hại trong nông 
nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-26535 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.4; 26.1.1; 26.1.6;  
(591) Đỏ, vàng, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tiến Việt Thái  
(VN) 
Nhà số 6, ngõ H, khu tập thể X361, 
đường Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 01: Hoá chất phụ gia/chất phụ gia hoá học cho chất diệt nấm; muối của kim loại 
kiềm; phụ phẩm của quá trình xử lý/chế biến ngũ cốc dành trong công nghiệp; hóa chất 
dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và 
chất diệt ký sinh trùng, phân bón trong nông nghiệp, ni-tơ, hóc môn để kích thích quả 
chín. 

 
Nhóm 05: Thuốc kháng sinh; chế phẩm chống ký sinh trùng; chế phẩm sinh học dùng cho 
mục đích thú y; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích thú y; tác nhân hóa học dùng cho 
mục đích y tế hoặc thú y; chế phẩm enzym dùng cho mục đích thú y, vacxin; thuốc chủng 
phòng bệnh; tế bào gốc dùng cho mục đích thú y; chế phẩm vi khuẩn dùng trong y tế và 
thú y; chế phẩm chứa nguyên tố vi lượng dùng cho người và động vật; chế phẩm thú y. 

 
Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường, thùng bằng kim loại; lớp phủ bằng kim loại cho 
xây dựng và công trình xây dựng; kim loại thường dạng thô hoặc bán thành phẩm; đồ 
chứa đựng bằng kim loại [dùng đế lưu kho, vận chuyển]; hợp kim sắt crôm. 

 
Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy nâng hạ nông nghiệp, máy đập; máy băm thức ăn cho 
động vật; thiết bị nâng; máy công cụ; cơ cấu đã được cơ giới hoá dùng để cho gia súc ăn 
uống; lò ấp trứng; máy lâm nghiệp, máy vắt sữa; máy gặt. 

 
Nhóm 10: Thiết bị sử dụng trong phân tích y tế; thiết bị sử dụng trong xét nghiệm y tế; 
kìm dùng để thiến, hoạn; thiết bị sản khoa cho gia súc; thiết bị sản khoa cho vật nuôi; 
thiết bị và dụng cụ thú y. 

 
Nhóm 19: Gỗ xây dựng; xi măng; thạch cao; vôi; chuồng lợn (không bằng kim loại); vữa.  

 
Nhóm 20: Giường, giường ngủ; ghế; tủ; bàn; đồ gỗ mỹ thuật; mành che cửa sổ trong nhà 
bằng vải dệt. 

 
Nhóm 29: Trứng; thịt gia súc; thịt gia cầm; rau; củ, quả đã được bảo quản. 

 
Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc, gia cầm và nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc, gia cầm: 
bột cá làm thức ăn động vật; bột tôm làm thức ăn động vật; ngô (bắp), đậu nành, khô dầu 
các loại. 

 
Nhóm 35: Buôn bán, kinh doanh: thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản, nguyên liệu chế biến 
thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản, thuốc thú y, nguyên liệu sản xuất thuốc thú y, lương 
thực, thực phẩm, phân bón, máy móc, thiết bị, cây giống, con giống, mỹ phẩm, đồ dùng 
gia đình, đồ chơi; mua bán đồ uống. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà không khí; lắp đặt và sửa chữa hệ thống 
điện, lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước; lắp đặt và sửa chữa thiết bị sưởi ấm; lắp đặt, bảo 
dưỡng và sửa chữa máy móc, thiết bị. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu về vi khuẩn; nghiên cứu về sinh học; nghiên cứu hóa học; nghiên 
cứu thiết kế kiểu dáng công nghiệp; nghiên cứu kỹ thuật, thiết kế bao bì. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà hàng và các dịch vụ ăn 
uống lưu động; dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên; cơ sở lưu trú tạm 
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thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà 
hàng ăn uống. 

 
Nhóm 44: Chăn nuôi động vật; dịch vụ nuôi trồng thủy sản; dịch vụ thụ tinh nhân tạo; trợ 
giúp về thú y; cố vấn về lĩnh vực dược học; dịch vụ diệt động vật có hại trong nông 
nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-26541 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.21; 26.13.25; A26.11.13; 1.15.24 (540) 

  

(731) Nguyễn Đan Thục  (VN) 
191 Phan Chu Trinh, phường Phước 
Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; ba lô; cặp; vali; ví. 
 

Nhóm 25: Thắt lưng (dây nịt). 
 

Nhóm 35: Mua và bán ba lô, túi xách, cặp, vali, ví, thắt lưng (dây nịt) các loại. 
 

 
(210) 4-2015-26542 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.13; 1.15.21; 1.15.24; 26.13.25 (540) 

  

(731) Nguyễn Đan Thục  (VN) 
191 Phan Chu Trinh, phường Phước 
Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; ba lô; cặp; vali; ví.  
 

Nhóm 25: Thắt lưng (dây nịt). 
 

Nhóm 35: Mua và bán ba lô, túi xách, cặp, vali, ví, thắt lưng (dây nịt) các loại. 
 

 
(210) 4-2015-26543 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.13; 26.13.25; 1.15.24 (540) 

  

(731) Nguyễn Đan Thục  (VN) 
191 Phan Chu Trinh, phường Phước 
Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 
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(511)   Nhóm 18: Túi xách; ba lô; cặp; vali; ví. 
 

Nhóm 25: Thắt lưng (dây nịt). 
 

Nhóm 35: Mua và bán ba lô, túi xách, cặp, vali, ví, dây nịt các loại. 
 

 
(210) 4-2015-26579 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.11.3; A26.11.12; 26.1.1; 25.7.20; 

25.5.2; 3.9.18 
(731) WUXI HAOLI PUMP CO., LTD  (CN) 

Renmin West Road, Yangshan Town, 
Wuxi City, Jiangsu Province, People's 
Republic of China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm; máy giặt; động cơ không dùng cho xe 

cộ mặt đất; khớp ly hợp không dùng cho xe cộ mặt đất; máy bơm; van [bộ phận của máy].  
 

 
(210) 4-2015-26582 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(300) Z.441559 17.04.2015 PL 

(531) 26.4.2; 14.5.21; 14.5.23 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  

(CH) 
Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel, 2000, 
Switzerland 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thô hoặc đã được chế biến, các sản phẩm thuốc lá; xì gà; thuốc lá 

điếu, điếu xì gà nhỏ hở hai đầu, thuốc lá để tự cuốn thuốc lá điếu, tẩu thuốc lá, thuốc lá để 
nhai, thuốc lá bột để hít, thuốc lá trộn (thuốc lá kretek); thuốc lá bột ẩm không khói; chất 
thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); thuốc lá điện tử; sản phẩm thuốc lá để 
làm ấm cơ thể; thiết bị điện tử và các bộ phận của các thiết bị đó cho mục đích làm nóng 
thuốc lá điếu hoặc thuốc lá để tỏa ra xon khí có chứa chất nicotin để hít; vật dụng cho 
người hút thuốc, giấy cuốn thuốc lá, ống thuốc lá, đầu lọc thuốc lá điếu, hộp thiếc đựng 
thuốc lá, hộp đựng thuốc lá điếu, gạt tàn, tẩu, các vật dụng bỏ túi để cuốn thuốc lá, bật 
lửa, diêm. 
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(210) 4-2015-26599 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tú Hoàng  (VN) 
158/35 Trần Huy Liệu, phường 15, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 

 

 
(210) 4-2015-26623 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.1.14; 3.5.5 
(591) Ghi, trắng, vàng, xanh đen 
(731) SODILAC  (FR) 

68, rue de Villiers, 92300 Levallois-
Perret, France 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, bán hàng, xuất nhập khẩu, quảng cáo và phân phối hàng hóa, 

cụ thể là: tất cả các đồ dùng cho trẻ em và phụ nữ có thai (cụ thể là nệm dùng cho việc 
sinh đẻ, đai hỗ trợ cho bà bầu, tấm đệm bụng, vòng kích thích việc mọc răng, bình sữa 
cho trẻ em bú, bơm dùng để hút sữa mẹ, núm vú giả cho trẻ em bú, van của bình sữa cho 
trẻ em bú, núm vú giả của bình sữa cho trẻ em bú, dụng cụ sản khoa, thiết bị và dụng cụ y 
tế, nhiệt kế cho mục đích y tế, áo chẽn nịt bụng, áo nịt ngực cho mục đích y tế), thực 
phẩm và chất ăn kiêng cho mục đích y tế, thực phẩm cho em bé, sữa bột và sữa cho em bé 
và em bé còn ẵm ngửa, chất bổ sung dinh dưỡng và ăn kiêng cho người, đặc biệt là cho 
em bé và em bé còn ẵm ngửa, đồ uống giàu vitamin và khoáng chất, đồ uống dinh dưỡng, 
sữa và sản phẩm sữa, cụ thể là sữa giàu vitamin, sữa có thêm hương vị, món tráng miệng 
(sản phẩm sữa), sữa chua, dầu và mỡ ăn được, bơ, pho mai, đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ 
yếu), ca cao, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo, đá lạnh, 
xốt (gia vị), xốt pho mai, nước khoáng và nước có ga và đồ uống không cồn, đồ uống trái 
cây và nước ép trái cây, xi rô và chế phẩm dùng để pha chế đồ uống, tất cả cung cấp cho 
người tiêu dùng qua cửa hàng, siêu thị và các điểm bán hàng khác. 

 

 
(210) 4-2015-26641 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.4 
(731) LEE WEI-SEN  (CN) 

Rm. 102, Unit 2 of No.3 Bldg., Yu Xiu 
Jia Yuan of South Hongfeng Road, 
Linping Town, Yuhang District, 
Hangzhou, Zhejiang, P.R.China 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 18: Vali du lịch, túi có bánh xe để đi mua hàng; túi lưới dùng để đi mua hàng; túi 
cho người leo núi; túi xách tay; túi du lịch (đồ da); vali (hành lý); ví đựng đồ trang điểm 
(chưa có đồ bên trong); vali, túi thể thao. 

 

 
(210) 4-2015-26648 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Nghiêm Xuân Huệ  (VN) 
116C, 2F phố Quang Trung, phường 
Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa chua; bơ; pho mát; váng sữa; sản phẩm sữa. 

 

 
(210) 4-2015-26662 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.2.7; 26.4.1; A5.7.22; 5.7.20 
(731) MRS. AMARA PUANGCHOMPOO  

(TH) 
3 Moo 2, Homgred Sub-district, Sampran 
District, Nakhon Pathom Province, 
Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; bút [đồ dùng văn phòng]; bút chì; thước vẽ; tẩy (văn phòng 

phẩm); giấy tiêu đề thư [văn phòng phẩm]; bìa tệp hồ sơ [văn phòng phẩm]; phong bì [văn 
phòng phẩm].  

 
Nhóm 18: Túi đeo vai; túi xách tay; ô; túi xách lớn có hai quai song song; túi cầm tay cho 
phụ nữ; ví tiền. 

 
Nhóm 24: Khăn tắm bằng vải; khăn tay bỏ túi bằng vải.  

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu; đồ đi chân; áo sơ mi. áo sơ mi thể thao; áo lót (áo mặc 
bên trong áo sơ mi, sát với da); quần dài; quần ngắn cửa đàn ông; quần đài thể thao; áo 
váy; váy; áo phông ngắn tay; áo ba lỗ; bộ quần áo; quần jean; quần đùi; quần ống bó 
[quần dài]; thắt lưng [trang phục]; quần áo lót; quần áo ngủ; tạp dề [trang phục], ca vát; 
nơ con bướm; khăn quàng cổ; khăn trùm đầu; tã lót bằng vải [trang phục]; khăn choàng; 
dải thắt lưng [trang phục]; cổ tay áo [trang phục]; xà-rông; dải đeo quần, tất; áo gilê; áo 
mưa; áo choàng ngoài; áo len dài tay; áo vét [trang phục]; áo choàng mặc sau khi tắm; áo 
thụng dài khoác ngoài; áo choàng; quần áo bó; quần áo mặc để tắm biển; váy dạ hội; găng 
tay [trang phục]; khăn trùm đầu của các nữ tu; áo cưới; quần áo đan [trang phục]; yếm; áo 
nịt ngoài, áo nịt ngực; mũ; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; tấm che nắng [đồ đội đầu]; giày; 
giày thể thao; dép đi trong nhà, dép, giày cao cổ; tất ngắn cổ; tất cao cổ; miếng lót bên 
trong giày; dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; dây nịt để kéo giữ tất cao cổ.  
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Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ túi đeo vai, túi xách tay, ô, túi xách lớn có hai quai song song, 

túi cầm tay cho phụ nữ, ví tiền, quần áo, đồ đội đầu, đồ đi ở chân, áo sơ mi, áo sơ mi thể 

thao, áo lót (áo mặc bên trong áo sơ mi, sát với da), quần dài, quần ngắn của đàn ông, 

quần dài thể thao, áo váy, váy, áo phông ngắn tay, áo ba lỗ, bộ quần áo, quần jean, quần 

đùi, quần ống bó [quần dài], thắt lưng [trang phục], quần áo lót, quần áo ngủ, tạp dề 

[trang phục], ca vát, nơ con bướm, khăn quàng cổ, khăn trùm đầu, tã lót bằng vải [trang 

phục], khăn choàng, dải thắt lưng [trang phục], cổ tay áo [trang phục], xà-rông, dải đeo 

quần, tất, áo gilê, áo mưa, áo choàng ngoài, áo len dài tay, áo vét [trang phục], áo choàng 

mặc sau khi tắm, áo thụng dài khoác ngoài, áo choàng, quần áo bó, quần áo mặc để tắm 

biển, váy dạ hội, găng tay [trang phục], khăn trùm đầu của các nữ tu, áo cưới, quần áo đan 

[trang phục], yếm, áo nịt ngoài, áo nịt ngực, mũ, mũ lưỡi trai [đồ đội đầu], tấm che nắng 

[đồ đội đầu], giày, giày thể thao, dép đi trong nhà, dép, giày cao cổ, tất ngắn cổ, tất cao 

cổ, miếng lót bên trong giày, dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ, dây nịt để kéo giữ tất 

cao cổ; dịch vụ bán buôn túi đeo vai, túi xách tay, ô, túi xách lớn có hai quai song song, 

túi cầm tay cho phụ nữ, ví tiền, quần áo, đồ đội đầu, đồ đi ở chân, áo sơ mi, áo sơ mi thể 

thao, áo lót (áo mặc bên trong áo sơ mi, sát với da), quần dài, quần ngắn của đàn ông, 

quần dài thể thao, áo váy, váy, áo phông ngắn tay, áo ba lỗ, bộ quần áo, quần jean, quần 

đùi, quần ống bó [quần dài], thắt lưng [trang phục], quần áo lót, quần áo ngủ, tạp dề 

[trang phục], ca vát, nơ con bướm, khăn quàng cổ, khăn trùm đầu, tã lót bằng vải [trang 

phục], khăn choàng, dải thăt lưng [trang phục], cổ tay áo [trang phục], xà-rông, dải đeo 

quần, tất, áo gilê, áo mưa, áo choàng ngoài, áo len dài tay, áo vét [trang phục], áo choàng 

mặc sau khi tắm, áo thụng dài khoác ngoài, áo choàng, quần áo bó, quần áo mặc để tắm 

biển, váy dạ hội, găng tay [trang phục], khăn trùm đầu của các nữ tu, áo cưới, quần áo đan 

[trang phục], yếm, áo nịt ngoài, áo nịt ngực, mũ, mũ lưỡi trai [đồ đội đầu], tấm che nắng 

[đồ đội đầu], giày, giày thể thao, dép đi trong nhà, dép, giày cao cổ, tất ngắn cổ, tất cao 

cổ, miếng lót bên trong giày, dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ, dây nịt để kéo giữ tất 

cao cổ; cửa hàng tạp hóa buôn bán túi đeo vai, túi xách tay, ô, túi xách lớn có hai quai 

song song, túi cầm tay cho phụ nữ, ví tiền, quần áo, đồ đội đầu, đồ đi ở chân, áo sơ mi, áo 

sơ mi thể thao, áo lót (áo mặc bên trong áo sơ mi, sát với da), quần dài, quần ngắn của đàn 

ông, quần dài thể thao, áo váy, váy, áo phông ngắn tay, áo ba lỗ, bộ quần áo, quần jean, 

quần đùi, quần ống bó [quần dài], thắt lưng [trang phục], quần áo lót, quần áo ngủ, tạp dề 

[trang phục], ca vát, nơ con bướm, khăn quàng cổ, khăn trùm đầu, tã lót bằng vải [trang 

phục], khăn choàng, dải thắt lưng [trang phục], cổ tay áo [trang phục], xà-rông, dải đeo 

quần, tất, áo gilê, áo mưa, áo choàng ngoài, áo len dài tay, áo vét [trang phục], áo choàng 

mặc sau khi tắm, áo thụng dài khoác ngoài, áo choàng, quần áo bó, quần áo mặc để tắm 

biển, váy dạ hội, găng tay [trang phục], khăn trùm đầu của các nữ tu, áo cưới, quần áo đan 

[trang phục], yếm, áo nịt ngoài, áo nịt ngực, mũ, mũ lưỡi trai [đồ đội đầu], tấm che nắng 

[đồ đội đầu], giày, giày thể thao, dép đi trong nhà, dép, giày cao cổ, tất ngắn cổ, tất cao 

cổ, miếng lót bên trong giày, dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ, dây nịt để kéo giữ tất 

cao cổ; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu, dịch vụ bán lẻ trực tuyến túi đeo vai, túi xách tay, 

«, túi xách lớn có hai quai song song, túi cầm tay cho phụ nữ, ví tiền, quần áo, đồ đội đầu, 

đồ đi ở chân, áo sơ mi, áo sơ mi thể thao, áo lót (áo mặc bên trong áo sơ mi, sát với da), 

quần dài, quần ngắn của đàn ông, quần dài thể thao, áo váy, váy, áo phông ngắn tay, áo ba 
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lỗ, bộ quần áo, quần jean, quần đùi, quần ống bó [quần dài], thắt lưng [trang phục], quần 

áo lót) quần áo ngủ, tạp dề [trang phục], ca vát, nơ con bướm, khăn quàng cổ, khăn trùm 

đầu, tã lót bằng vải [trang phục], khăn choàng, dải thắt lưng [trang phục], cổ tay áo [trang 

phục], xà-rông, dải đeo quần, tất, áo gilê, áo mưa, áo choàng ngoài, áo len dài tay, áo vét 

[trang phục], áo choàng mặc sau khi tắm, áo thụng dài khoác ngoài, áo choàng, quần ảo 

bó, quần áo mặc để tắm biển, váy dạ hội, găng tay [trang phục], khăn trùm đầu của các nữ 

tu, áo cưới, quần áo đan [trang phục], yếm, áo nịt ngoài, áo nịt ngực, mũ, mũ lưỡi trai [đồ 

đội đầu], tấm che nắng [đồ đội đầu], giày, giày thể thao, dép đi trong nhà, dép, giày cao 

cổ, tất ngắn cổ, tất cao cổ, miếng lót bên trong giày, dây nịt để kéo giữ tất chân ngân cổ, 

dây nịt để kéo giữ tất cao cổ. 
 

 
(210) 4-2015-26663 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 18.5.10; A1.1.8 

(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, đỏ, 

vàng, vàng nhạt, trắng, ghi 

(731) Côngty TNHH giáo dục thể 
thao và giải trí Sao Biển  (VN) 
Số 47, ngõ 294, đường Kim Mã, phường 

Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

   

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 41: Dạy bơi cho trẻ em, đào tạo nhảy khiêu vũ, thể dục thể hình, múa ba lê; đào tạo 

ngoại ngữ cho trẻ em, đào tạo kỹ năng sống cho trẻ em. 
 

 
(210) 4-2015-26668 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.3; 26.4.9; 26.3.1; 26.7.25 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết bị điện 
Tam Thành  (VN) 
Đội 3, thôn Lạc Thị, xã Ngọc Hồi, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố.  

 

Nhóm 09: Bảng điện, công tắc, ổ cắm, atomat, chấn lưu đèn, thiết bị điện trong phòng 

chữa cháy như: tủ điện; đầu báo khói; đầu báo cháy; đèn thoát hiểm (thiết bị báo hiệu), 
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thiết bị điện tử gia dụng như: loa; amply; micro, dây điện, cáp điện, thiết bị điện trong tủ 

điện cụ thể là: trở sấy; cảm biến nhiệt. 

 

Nhóm 11: Thiết bị điện chiếu sáng; cụ thể là: đèn huỳnh quang; đèn tiết kiệm điện 

compact; đèn led, cây nước nóng, lò vi sóng, bếp từ, máy sấy tóc, nồi cơm điện, bình siêu 

tốc, quạt điện, máng đèn. 
 

 
(210) 4-2015-26721 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Trung ương 3 (FORIPHARM)  
(VN) 
16 Lê Đại Hành, phường Minh Khai, 

quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dầu xoa bóp; thực phẩm chức năng; nước súc miệng dùng cho mục 

đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế; nước tắm thảo 

dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-26736 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Cao Minh  (VN) 
Xã Đông Hà, huyện Đông Hưng, tỉnh 

Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 01: Nhựa tổng hợp dạng thô; các tác nhân hoàn thiện vải (hóa chất). 

 

Nhóm 02: Sơn; men, các phụ gia cho sơn (giúp sơn chống dính và chịu nhiệt).  

 

Nhóm 04: Dầu nhờn. 

 

Nhóm 17: Màng nhựa và các tấm chất dẻo (dạng bán thành phẩm, không phải dạng bao 

gói).  

 

Nhóm 21: Đồ dùng nấu ăn và đồ dùng nhà bếp (tất cả không dùng điện).  

 

Nhóm 22: Sợi dệt tổng hợp (dạng thô). 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
963 

(210) 4-2015-26741 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A18.5.3; 18.5.10 
(731) GUANGDONG ALPHA ANIMATION 

AND CULTURE CO., LTD.  (CN) 
Auldey Industrial Area, Wenguan Rd., 
Chenghai, Shantou, Guangdong 
Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 28: Thiết bị trò chơi; đồ chơi; quả bóng để chơi; xe cộ đồ chơi; trò chơi; mô hình 

đường đua bằng nhựa (đồ chơi); đồ chơi phát triển trí tuệ; dụng cụ rèn luyện hình thể; trò 
chơi chỉ chơi trong nhà; mô hình thu nhỏ của xe cộ. 

 

 
 

(210) 4-2015-26745 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) THE GENERAL INC.  (JP) 

12-22, Jingumae 6-chome, Shibuya-ku, 
Tokyo 150-0001 Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; dầu gội đầu; dầu xả tóc; chế phẩm để giặt; mỹ phẩm; nước thơm 

(nước hoa); chế phẩm xịt làm thơm vải; bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm 
để tắm, không dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; ghế trường kỷ; bàn (đồ đạc); bàn làm việc; ghế ngồi; ghế 
đẩu; gương soi; gương cầm tay (gương trang điểm); đệm (không dùng cho mục đích y tế); 
thùng để đóng hàng bằng chất dẻo; thùng, không bằng kim loại; hòm, không bằng kim 
loại. 

 
Nhóm 25: Quần áo; áo mưa; quần áo lót; quần áo ngủ; tấm che mắt khi ngủ; tạp dề (trang 
phục), tất ngắn cổ; tất cao cổ; ghệt mắt cá phủ mặt trên của giày và phần mắt cá chân; 
quần ống bó (quần dài); quần áo bó; khăn quàng cho phụ nữ; khăn quàng cổ; khăn quàng 
cổ giữ ấm (trang phục); găng tay (trang phục); khăn rằn (khăn quàng cổ); đồ đội đầu; thắt 
lưng (trang phục); đồ đi chân; quần áo chơi thể thao. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ các sản phẩm gồm: đồ dùng cho giường, quần áo, áo 
mưa, quần áo lót, quần áo ngủ, tấm che mắt khi ngủ, tạp dề (trang phục), tất ngắn cổ và 
tất cao cổ, ghệt mắt cá phủ mặt trên của giày và phần mắt cá chân, quần áo bó, khăn 
quàng cho phụ nữ, khăn quàng cổ, khăn quàng cổ giữ ấm (trang phục), găng tay (trang 
phục), khăn rằn (khăn quàng cổ), đồ đội đầu, quần áo chơi thể thao, đồ đi chân, túi xách 
và túi bao nhỏ, ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong), túi xách cầm tay và ví tiền, 
ví đựng danh thiếp, bao để móc chìa khóa, đồ dùng cá nhân, ô, phụ kiện cho tóc, thắt lưng 
(trang phục), đồ đạc trong nhà, gương, dao kéo, thiết bị nhà bếp, nhíp, chất khử mùi dùng 
cho gia dụng, mỹ phẩm, chế phẩm để vệ sinh thân thể (dùng trong nhà tắm), kem đánh 
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răng, xà phòng và chất tẩy rửa, nước thơm (nước hoa), chế phẩm để giặt, văn phòng phẩm, 
dụng cụ thể thao, đồng hồ, đồng hồ đeo tay và kính (kính mắt và kính bảo hộ), nến, đệm, 
vỏ đệm, tấm trải sàn nhà, vỏ bọc của nắp đậy bệ xí làm bằng vải, hòm bằng kim loại và 
hòm làm bằng vật liệu phi kim loại, thùng lưu trữ, vỏ và hộp bảo vệ dùng cho máy tính 
bảng, giỏ dùng trong gia đình, dụng cụ chia xà phòng dạng lỏng, thùng rác, thùng để 
đóng hàng. 

 

(210) 4-2015-26760 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Trần Thị Hồng Thúy   (VN) 

136 Thanh Đàm, phường Thanh Trì, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bánh kẹo, đồ tiêu dùng (bột giặt, thuốc lá, bánh kẹo, các chất tẩy rửa, 

nước giải khát), đồ gia dụng (nồi, xoong, chảo, khay đựng thức ăn, bát, đĩa, cốc, chén, ấm 
pha trà, hộp đựng tăm, phích), thực phẩm, sữa bột. 

 

 
(210) 4-2015-26767 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(300) 29611 30.03.2015 AD 

  
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) INC.   (US) 
2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, United 
States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm.  

 

 
(210) 4-2015-26781 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.1.24; A26.1.18; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
công nghệ Thái Sơn  (VN) 
Số 99B, tổ 70, Hồ Quỳnh, phường Thanh 
Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 09: Máy tính tiền, máy vi tính, phần mềm máy tính, chương trình máy vi tính (đĩa 

ghi sẵn), đĩa mềm, đĩa từ.  

 

Nhóm 35: Kế toán, lập các thống kê kế toán, quản lý cơ sở dữ liệu trong máy tính, dịch vụ 

thương mại điện tử (quảng cáo, hoạt động quảng cáo trên mạng: quảng cáo trên khẩu 

hiệu, hình ảnh, trên website), dịch vụ uỷ thác xuất nhập khẩu, đánh giá thuế phải nộp, cho 

thuê máy và thiết bị văn phòng khác thuộc nhóm 35. 

 

Nhóm 36: Môi giới hải quan, nhận uỷ thác của doanh nghiệp khai thủ tục hải quan.  

 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng máy vi tính, dịch vụ tổ chức hội nghị qua điện thoại; 

truyền nhận dữ liệu điện tử, thông tin liên lạc bằng điện báo; thông tin liên lạc bằng điện 

thoại, dịch vụ điện báo. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính, dịch vụ tạo và duy trì trang web cho người 

khác, thiết kế hệ thống máy tính, bảo dưỡng phần mềm máy tính, dịch vụ cung cấp công 

cụ tìm kiếm trên internet, dịch vụ cho thuê phần mềm máy tính.  
 

 
(210) 4-2015-26784 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.15.1; 26.1.1; 26.15.15 

(591) Cam, nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn Gia 
Nguyễn  (VN) 
Số 59, Nguyễn Khả Trạc, phường Mai 

Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Tuyển dụng lao động, văn phòng giới thiệu việc làm; văn phòng tuyển dụng lao 

động; cung ứng lao động; dịch vụ đại lý về xe máy, xe đạp điện. 

 

Nhóm 37: Phá dỡ các công trình xây dựng; san lấp mặt bằng; cho thuê thiết bị xây dựng; 

rửa xe ô tô; bảo dưỡng và sửa chữa ô tô. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ đại lý về bán vé máy bay. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục, giảng dạy ngoại ngữ; tư vấn du học; hướng dẫn nghề 

nghiệp. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2015-26800 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(731) Công ty cổ phần nhựa Châu 

Âu  (VN) 
Khu công nghiệp Đồng Văn, thị trấn 
Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà 
Nam  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất độn dùng để sản xuất nhựa; chế phẩm hoá học dùng để tạo chất tạo màu; 

hoá chất công nghiệp.   
 

Nhóm 02: Chất tạo màu.   
 

Nhóm 04: Chất bôi trơn.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu: chất độn (filler), chế phẩm hoá học dùng 
để tạo chất tạo màu, chất bôi trơn, hoá chất công nghiệp.   

 

 
(210) 4-2015-26802 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 6.1.2; A26.4.24 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

NBB   (VN) 
Lô G, đường số 10, KCN Hòa Khánh, 
quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 07: Bộ lọc (bộ phận của máy móc hoặc động cơ); bộ lọc dầu, lọc nhớt dùng cho xe 
« tô.  

 

Nhóm 12: Bộ lọc gió dùng cho xe ô tô.  
 

 
(210) 4-2015-26821 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 25.1.6; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, đỏ, trắng 
(731) HARVEST CHINA HOLDINGS 

LIMITED   (HK) 
Rooms 2102-3 , China Insurance Group 
Building, 141, Des Voeux Road Central, 
Hong Kong  

(540) 

   (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 
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(511)   Nhóm 06: Hầm mộ bằng kim loại; tấm bia mộ bằng kim loại; đài tưởng niệm bằng kim 
loại. 

 
Nhóm 19: Hầm mộ; đài tưởng niệm; hàng rào xung quanh phần mộ hoặc mồ mả không 
bằng kim loại.  

 
Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ dùng trong việc thờ cúng như bài vị, bàn thờ, tủ thờ; quan 
tài bằng gỗ dùng trong tang lễ.  

 
Nhóm 35: Mua bán đồ nội thất thờ cúng như bài vị, bàn thờ, tủ thờ; kinh doanh hầm mộ, 
tấm bia mộ, hàng rào xung quanh phần mộ và mồ mả.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, tư vấn xây dựng liên quan đến nhà đề tro hỏa táng, nghĩa 
trang, công viên tưởng niệm, trung tâm tưởng niệm, xây dựng lăng mộ. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết kế nghĩa trang, công viên tưởng niệm, đài tưởng niệm, 
trung tâm tưởng niệm.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện phục vụ trung tâm tưởng niệm, nhà 
tang lễ. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ bảo dưỡng, chăm sóc là làm đẹp phần mộ trong nghĩa trang; chăm sóc 
cây, cỏ và vườn hoa trong nghĩa trang.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ mai táng; dịch vụ nhà tang lễ; dịch vụ tang lễ kèm theo hỏa táng; điều 
hành tang lễ; tổ chức và điều hành các nghi lễ thờ cúng, nghi lễ giác ngộ, nghi lễ truyền 
thống. 

 

 
(210) 4-2015-26822 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) HARVEST CHINA HOLDINGS 

LIMITED    (HK) 
Rooms 2102-3, China Insurance Group 
Building, 141, Des Voeux Road Central, 
Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 19: Hầm mộ; đài tưởng niệm; hàng rào xung quanh phần mộ hoặc mồ mả không 

bằng kim loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ nội thất thờ cúng như bài vị, bàn thờ, tủ thờ; kinh doanh hầm mộ, 
tấm bia mộ, hàng rào xung quanh phần mộ và mồ mả. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ bảo dưỡng, chăm sóc là làm đẹp phần mộ trong nghĩa trang; chăm sóc 
cây, cỏ và vườn hoa trong nghĩa trang.  
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(210) 4-2015-26823 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) HARVEST CHINA HOLDINGS 

LIMITED   (HK) 
Rooms 2102-3, China Insurance Group 
Building, 141, Des Voeux Road Central, 
Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 06: Hầm mộ bằng kim loại; tấm bia mộ bằng kim loại; đài tưởng niệm bằng kim 

loại. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, tư vấn xây dựng liên quan đến nhà để tro hỏa táng, nghĩa 
trang, công viên tưởng niệm, trung tâm tưởng niệm, xây dựng lăng mộ. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc, thiết kế nghĩa trang, công viên tưởng niệm, đài tưởng niệm, 
trung tâm tưởng niệm.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ mai táng; dịch vụ nhà tang lễ; dịch vụ tang lễ kèm theo hỏa táng; điều 
hành tang lễ; tổ chức và điều hành các nghi lễ thờ cúng, nghi lễ giác ngộ, nghi lễ truyền 
thống. 

 

 
(210) 4-2015-26825 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) HARVEST CHINA HOLDINGS 

LIMITED  (HK) 
Rooms 2102-3, China Insurance Group 
Building, 141, Des Voeux Road Central, 
Hong Kong 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 06: Hầm mộ bằng kim loại; tấm bia mộ bằng kim loại; đài tưởng niệm bằng kim 

loại. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, tư vấn xây dựng liên quan đến nhà để tro hỏa táng, nghĩa 
trang, công viên tưởng niệm, trung tâm tưởng niệm, xây dựng lăng mộ. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc, thiết kế nghĩa trang, công viên tưởng niệm, đài tưởng niệm, 
trung tâm tưởng niệm. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ mai táng; dịch vụ nhà tang lễ; dịch vụ tang lễ kèm theo hỏa táng; điều 
hành tang lễ; tổ chức và điều hành các nghi lễ thờ cúng, nghi lễ giác ngộ, nghi lễ truyền 
thống. 
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(210) 4-2015-26826 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) HARVEST CHINA HOLDINGS 

LIMITED  (HK) 
Rooms 2102-3, China Insurance Group 
Building, 141, Des Voeux Road Central, 
Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 
(511)   Nhóm 19: Hầm mộ; đài tưởng niệm; hàng rào xung quanh phần mộ hoặc mồ mả không 

bằng kim loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán đồ nội thất thờ cúng như bài vị, bàn thờ, tủ thờ; kinh doanh hầm mộ, 
tấm bia mộ, hàng rào xung quanh phần mộ và mồ mả. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ bảo dưỡng, chăm sóc là làm đẹp phần mộ trong nghĩa trang; chăm sóc 
cây, cỏ và vườn hoa trong nghĩa trang. 

 

 
(210) 4-2015-26829 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) HARVEST CHINA HOLDINGS 

LIMITED  (HK) 
Rooms 2102-3, China Insurance Group 
Building, 141, Des Voeux Road Central, 
Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 
(511)   Nhóm 19: Hầm mộ; đài tưởng niệm; hàng rào xung quanh phần mộ hoặc mồ mả không 

bằng kim loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán đồ nội thất thờ cúng như bài vị, bàn thờ, tủ thờ; kinh doanh hầm mộ, 
tấm bia mộ, hàng rào xung quanh phần mộ và mồ mả. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ bảo dưỡng, chăm sóc là làm đẹp phần mộ trong nghĩa trang; chăm sóc 
cây, cỏ và vườn hoa trong nghĩa trang. 

 

 
(210) 4-2015-26831 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) HARVEST CHINA HOLDINGS 

LIMITED  (HK) 
Rooms 2102-3, China Insurance Group 
Building, 141, Des Voeux Road Central, 
Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
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(511)   Nhóm 06: Hầm mộ bằng kim loại; tấm bia mộ bằng kim loại; đài tưởng niệm bằng kim 
loại. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, tư vấn xây dựng liên quan đến nhà để tro hỏa táng, nghĩa 
trang, công viên tưởng niệm, trung tâm tưởng niệm, xây dựng lăng mộ. 

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc, thiết kế nghĩa trang, công viên tưởng niệm, đài tưởng niệm, 
trung tâm tưởng niệm. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ mai táng; dịch vụ nhà tang lễ; dịch vụ tang lễ kèm theo hỏa táng; điều 
hành tang lễ; tổ chức và điều hành các nghi lễ thờ cúng, nghi lễ giác ngộ, nghi lễ truyền 
thống. 

 

 
(210) 4-2015-26832 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) HARVEST CHINA HOLDINGS 

LIMITED  (HK) 
Rooms 2102-3, China Insurance Group 
Building, 141, Des Voeux Road Central, 
Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 

(511)   Nhóm 06: Hầm mộ bằng kim loại; tấm bia mộ bằng kim loại; đài tưởng niệm bằng kim 
loại. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, tư vấn xây dựng liên quan đến nhà để tro hỏa táng, nghĩa 
trang, công viên tưởng niệm, trung tâm tưởng niệm, xây dựng lăng mộ. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc, thiết kế nghĩa trang, công viên tưởng niệm, đài tưởng niệm, 
trung tâm tưởng niệm. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ mai táng; dịch vụ nhà tang lễ; dịch vụ tang lễ kèm theo hỏa táng; điều 
hành tang lễ; tổ chức và điều hành các nghi lễ thờ cúng, nghi lễ giác ngộ, nghi lễ truyền 
thống. 

 

 
(210) 4-2015-26834 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) HARVEST CHINA HOLDINGS 

LIMITED  (HK) 
Rooms 2102-3, China Insurance Group 
Building, 141, Des Voeux Road Central, 
Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
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(511)   Nhóm 19: Hầm mộ; đài tưởng niệm; hàng rào xung quanh phần mộ hoặc mồ mả không 
bằng kim loại. 

 
Nhóm 35: Mua bán đồ nội thất thờ cúng như bài vị, bàn thờ, tủ thờ; kinh doanh (mua bán) 
hầm mộ, tấm bia mộ, hàng rào xung quanh phần mộ và mồ mả. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ bảo dưỡng, chăm sóc và làm đẹp phần mộ trong nghĩa trang; chăm sóc 
cây, cỏ và vườn hoa trong nghĩa trang. 

 

 
(210) 4-2015-26835 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) HARVEST CHINA HOLDINGS 

LIMITED  (HK) 
Rooms 2102-3, China Insurance Group 
Building, 141, Des Voeux Road Central, 
Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 06: Hầm mộ bằng kim loại; tấm bia mộ bằng kim loại; đài tưởng niệm bằng kim 

loại. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, tư vấn xây dựng liên quan đến nhà để tro hỏa táng, nghĩa 
trang, công viên tưởng niệm, trung tâm tưởng niệm, xây dựng lăng mộ. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc, thiết kế nghĩa trang, công viên tưởng niệm, đài tưởng niệm, 
trung tâm tưởng niệm. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ mai táng; dịch vụ nhà tang lễ; dịch vụ tang lễ kèm theo hỏa táng; điều 
hành tang lễ; tổ chức và điều hành các nghi lễ thờ cúng, nghi lễ giác ngộ, nghi lễ truyền 
thống. 

 

 
(210) 4-2015-26836 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) HARVEST CHINA HOLDINGS 

LIMITED  (HK) 
Rooms 2102-3, China Insurance Group 
Building, 141, Des Voeux Road Central, 
Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 19: Hầm mộ; đài tưởng niệm; hàng rào xung quanh phần mộ hoặc mồ mả không 

bằng kim loại. 
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Nhóm 35: Mua bán đồ nội thất thờ cúng như bài vị, bàn thờ, tủ thờ; kinh doanh (mua bán) 
hầm mộ, tấm bia mộ, hàng rào xung quanh phần mộ và mồ mả. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ bảo dưỡng, chăm sóc và làm đẹp phần mộ trong nghĩa trang; chăm sóc 
cây, cỏ và vườn hoa trong nghĩa trang. 

 

 
(210) 4-2015-26848 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.21; A5.7.23 
(591) Cam, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản phẩm 
đặc biệt Mekong  (VN) 
19 Trường Sơn, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu dừa; mỹ phẩm; xà phòng; chất để tẩy rửa; chế phẩm làm sáng bóng 

(chất làm bóng); chế phẩm để vệ sinh thân thể. 
 

Nhóm 29: Dầu dừa; chất béo từ dừa. 
 

 
(210) 4-2015-26873 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16; A5.11.23; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh tím than 
(731) HOKKAIDO INTERNATIONAL 

FRANCHISE CO., LTD.   (TH) 
71/18 Moo 2, Bangkruay-Sai Noi Rd., 
Banglane Subdistrict, Bangyai District, 
Nonthaburi Province 11140 Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa thanh trùng; sữa; sản phẩm sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa 

giàu protein. 
 

 
(210) 4-2015-26886 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 26.13.25; 26.2.7 
(591) Nâu, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần HQGANO  (VN) 
626 Kinh Dương Vương, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bổ viên nang làm từ đông trùng hạ thảo, thực phẩm chức năng dạng bột 
làm từ đông trùng hạ thảo, thực phẩm chức năng dạng nước làm từ đông trùng hạ thảo, 
nấm linh chi (dùng cho mục đích y tế); đông trùng hạ thảo sấy khô, đông trùng hạ thảo 
đóng gói (không dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 35: Mua bán đông trùng hạ thảo, nấm linh chi.  

 

 
(210) 4-2015-26896 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6; 26.3.1; A1.1.2 
(591) Trắng, xanh dương, cam, xanh lá cây, 

đỏ, vàng, hồng 
(731) CHARLIE DRUMMOND PAGE  (VN) 

City Garden B1-1504, 59 Ngô Tất Tố, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hoa, cây cảnh, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, tranh, ảnh, tác 

phẩm nghệ thuật, máy ảnh, phim ảnh, vật liệu ảnh, phụ kiện đi kèm máy ảnh (ống kính, 

thẻ nhớ, bộ nhớ điện tử, ổ đĩa cứng cho máy ghi hình, màn hình dùng cho máy ảnh), 

lương thực thực phẩm, đồ uống có cồn và không cồn, thuốc lá, thuốc lào, đường, sữa, các 

sản phẩm sữa, bánh kẹo, các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, vải, len, sợi, chỉ 

khâu, hàng dệt, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối, vật liệu phủ tường và sàn, 

đồ điện gia dụng (tivi, tủ lạnh, máy hút bụi, máy hút khói, máy rửa chén, máy điều hòa, 

máy thu hình, loa, máy tăng âm, lò vi sóng, bàn là, máy nghiền gia dụng, máy trộn thực 

phẩm, máy ép hoa quả, máy xay thực phẩm chạy điện, máy băm thức ăn, máy vắt cam, 

máy phát điện, máy rửa rau quả), đèn, bộ đèn điện, đồ dùng nội thất (bàn, ghế, giường, 

tủ), đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh, sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, đồ chơi 

(được phép lưu hành), thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao, hàng may mặc (quần áo, giày 

dép, mũ nón, khăn quàng cổ, tất, cà vạt), đồ hóa trang (mặt nạ, vương miện) vali, cặp, túi, 

ví, hàng da và giả da, nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, phụ kiện may mặc (chun, 

đăng ten, đồ thêu, ruy băng, khuy, miếng đệm vai đệm cổ dùng cho quần áo), bong bóng 

và các vật dụng dùng cho bong bóng (ống bơm, bình khí hehum), ruy băng, dây cờ trang 

trí, nến các loại và chân nến, đồ trang trí (hoa giấy, đèn giấy); đại lý xuất nhập khẩu: hoa, 

cây cảnh, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, tranh, ảnh, tác phẩm nghệ thuật, máy 

ảnh, phim ảnh, vật liệu ảnh, phụ kiện đi kèm máy ảnh (ống kính, thẻ nhớ, bộ nhớ điện tử, 

ổ đĩa cứng cho máy ghi hình, màn hình dùng cho máy ảnh), lương thực, thực phẩm, đồ 

uống có cồn và không cồn, thuốc lá, thuốc lào, đường sữa, các sản phẩm sữa, bánh kẹo, 

các sản phẩm chế bién từ ngũ cốc, bột, tinh bột, vải, len, sợi, chỉ khâu, hàng dệt, thảm, 

đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối, vật liệu phủ tường và sàn, đồ điện gia dụng (tivi, 

tủ lạnh, máy hút bụi, máy hút khói, máy rửa chén, máy điều hòa, máy thu hình, loa, máy 
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tăng âm, lò vi sóng, bàn là, máy nghiền gia dụng, máy trộn thực phẩm, máy ép hoa quả, 

máy xay thực phẩm chạy điện, máy băm thức ăn, máy vắt cam, máy phát điện, máy rửa 

rau quả), đèn, bộ đèn điện, đồ dùng nội thất (bàn, ghế, giường, tủ), đồ dùng gia đình bằng 

gốm, sứ, thủy tinh, sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, đồ chơi (được phép lưu hành), 

thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao, hàng may mặc (quần áo, giày dép, mũ nón, khăn quàng 

cổ, tất, cà vạt), đồ hóa trang (mặt nạ, vương miện) vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da, 

nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, phụ kiện may mặc (chun, đăng ten, đồ thêu, ruy 

băng, khuy, miếng đệm vai đệm cổ dùng cho quần áo), bong bóng và các vật dụng dùng 

cho bong bóng (ống bơm, bình khí helium), ruy băng, dây cờ trang trí, nến các loại và 

chân nến, đồ trang trí (hoa giấy, đèn giấy); kinh doanh chuỗi cửa hàng, dịch vụ thương 

mại điện tử: hoa, cây cảnh, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, tranh, ảnh, tác phẩm 

nghệ thuật, máy ảnh, phim ảnh, vật liệu ảnh, phụ kiện đi kèm máy ảnh (ống kính, thẻ nhớ, 

bộ nhớ điện tử, ổ đĩa cứng cho máy ghi hình, màn hình dùng cho máy ảnh), lương thực, 

thực phẩm, đồ uống có cồn và không cồn, thuốc lá, thuốc lào, đường, sữa, các sản phẩm 

sữa, bánh kẹo, các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, vải, len, sơi, chỉ khâu, 

hàng dệt, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối, vật liệu phủ tường và sàn, đồ 

điện gia dụng (tivi, tủ lạnh, máy hút bụi, máy hút khói, máy rửa chén, máy điều hòa, máy 

thu hình, loa, máy tăng âm, lò vi sóng, bàn là, máy nghiền gia dụng, máy trộn thực phẩm, 

máy ép hoa quả, máy xay thực phẩm chạy điện, máy băm thức ăn, máy vắt cam, máy phát 

điện, máy rửa rau quả), đèn, bộ đèn điện, đồ dùng nội thất (bàn, ghế, giường, tủ), đồ dùng 

gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh, sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, đồ chơi (được phép 

lưu hành), thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao, hàng may mặc (quần áo, giày dép, mũ nón, 

khăn quàng cổ, tất, cà vạt), đồ hóa trang (mặt nạ, vương miện) vali, cặp, túi, ví, hàng da và 

giả da, nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, phụ kiện may mặc (chun, đăng ten, đồ 

thêu, ruy băng, khuy, miếng đệm vai đệm cổ dùng cho quần áo), bong bóng và các vật 

dụng dùng cho bong bóng (ống bơm, bình khí helium), ruy băng, dây cờ trang trí, nến các 

loại và chân nến, đồ trang trí (hoa giấy, đèn giấy); quảng cáo; tổ chức sự kiện nhằm mục 

đích quảng cáo hoặc thương mại. 
 

 
(210) 4-2015-26916 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 3.1.6; A3.1.24; A11.3.4 

(591) Đen, đỏ, vàng, đồng 

(731) Công ty cổ phần thương mại - 
dịch vụ Lân Tuệ Minh  (VN) 
185/20/15 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 

14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; 

dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2015-26919 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.17.5; 24.13.1; 26.3.1; A15.9.11 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và truyền thông VLOGPLUS 
Việt Nam  (VN) 
Căn hộ số 02 nhà N2 khu tập thể Đại học 
Sư phạm phường Dịch Vọng llậu, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ liên lạc có mạng giá trị gia tăng; dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn 

thông; dịch vụ ứng dụng internet trong viễn thông; dịch vụ giá trị gia tăng trên internet; 
thông tin liên lạc bằng điện thoại, công thông tin điện tử; dịch vụ truy nhập lnternet.  

 
Nhóm 42: Lập trình máy vi tính; tư vấn phần mềm máy tính, tư vấn trong thiết kế và phát 
triển phần cứng máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên 
internet. 

 

 
(210) 4-2015-26920 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A15.9.11; 24.3.1; 24.17.5; 24.13.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và truyền thông VLOGPLUS 
Việt Nam   (VN) 
Căn hộ số 2, nhà N2, khu tập thể Đại học 
Sư phạm, phường Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ liên lạc có mạng giá trị gia tăng; dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn 

thông; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; dịch vụ giá trị gia tăng trên 
internet; thông tin liên lạc bằng điện thoại; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu qua cổng 
thông tin điện tử.    

 
Nhóm 42: Lập trình máy vi tính; tư vấn phần mềm máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát 
triển phần cứng máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên 
internet; lập trình và thiết kế cổng thông tin điện tử. 
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(210) 4-2015-26930 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; A26.4.6; 26.1.2; 25.12.1 
(591) Vàng, đỏ, hồng, xanh lá cây, cam, đen, 

trắng 
(731) Công ty TNHH Phan Trần  (VN) 

23 đường số 5, phường An Lạc A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

   

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 29: Bột rau câu (làm từ rong biển) dùng để nấu thạch ăn. 

 

 
(210) 4-2015-26936 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 15.7.1; 1.15.5; A8.5.2; 26.4.2; 26.4.9 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây 
(731) Hộ kinh doanh Trần Ngọc 

Ninh  (VN) 
Số nhà 48 tổ 8, phường Tô Hiệu, thành 
phố Sơn La, tỉnh Sơn La 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt. 

 
 

 
(210) 4-2015-26942 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.9.1; A25.3.3; 26.4.3 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhựa Miền Tây  
(VN) 
288A đường Cách Mạng Tháng Tám, 
phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, 
thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 20: Bồn đứng chứa nước sinh hoạt (không bằng kim loại), bồn nằm chứa nước sinh 

hoạt (không bằng kim loại); bơ nhựa chứa đựng lớn dùng để lưu kho hoặc vận chuyển. 
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(210) 4-2015-26943 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.13.25; 1.15.23; 1.15.24; A26.11.12 
(731) SHOWA DENKO KABUSHIKI 

KAISHA (SHOWA DENKO K.K.)  (JP) 
1-13-9, Shiba Daimon, Minato-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Lon bảo quản bằng kim loại; hộp bảo quản bằng kim loại; nắp lon bảo quản 
bằng kim loại; nắp đồ chứa đựng dạng hộp bằng kim loại. 

 

Nhóm 20: Lon chứa đựng bằng chất dẻo dùng để đóng gói bao bì sản phẩm; đồ chứa đựng 
dạng hộp bằng chất dẻo dùng để đóng gói bao bì sản phẩm. 

 

Nhóm 35: Mua bán đồ uống, bao bì đóng gói đồ uống.  
 

 
(210) 4-2015-26946 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh da trời, hồng, trắng 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ di 

động ONONPAY Việt Nam  (VN) 
Số 10, tổ 2, ngõ 150, đường Kim Hoa, 
phường Phương Liên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ điện thoại; dịch vụ bảng tin điện tử [dịch vụ viễn thông]; dịch vụ bảng 
thông báo điện tử [dịch vụ viễn thông]; dịch vụ truyền hình; dịch vụ nhắn tin [bằng vô 
tuyến, điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác]; dịch vụ giá trị gia tăng trên 
mạng điện thoại di động. 

 
 

(210) 4-2015-26963 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.3; A5.5.21; A5.5.20; 26.1.2 
(591) Tím, trắng 
(731) Công ty cổ phần Tiến Hưng  

(VN) 
Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột mì. 
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(210) 4-2015-26964 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.7.3; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần Tiến Hưng  

(VN) 
Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột mì. 

 

 
(210) 4-2015-26973 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.1; 5.9.19; A5.3.13; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, nâu 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thương mại 
dịch vụ Hạt Điều Tuấn Phát  
(VN) 
409/30/46 khu phố Bình Đường 4, 
phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương  

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã chế biến cụ thể là: hạt điều rang muối.  

 

 
(210) 4-2015-26985 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.16; A2.3.18; A7.1.11 
(591) Trắng, đen, nâu 

(540) 

  

(731) Lê Thúy Hiền  (VN) 
Số nhà 29b, ngõ 75, Xuân Đỉnh, phường 
Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; hương liệu 

cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  
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(210) 4-2015-26989 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, 

Oregon 97005-6453, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 25: Giầy dép, bít tất. 
 

 
(210) 4-2015-26993 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.2; 25.5.1 

(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
may mặc Nguyễn Hoàng  (VN) 
41/8 Trần Văn Mười, xã Xuân Thới 

Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Sản phẩm may mặc cụ thể là: quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-27042 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 5.7.3; A5.1.5; 7.1.5; A7.1.9; A7.1.11; 

A6.7.8 

(591) Đỏ, nâu, vàng, đỏ nhạt, trắng 

(731) Trương Việt Dũng  (VN) 
Khu 6, phường Vân Phú, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang, rượu hoa quả, rượu gạo, rượu vốtca, rượu uýtki, rượu branđy. 
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(210) 4-2015-27064 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.6; 19.7.26; 19.3.1; 3.1.14 
(591) Xanh nước biển, ghi, trắng, xanh ngọc, 

đen, xanh da trời 
(731) SODILAC   (FR) 

68, rue de Villiers, 92300 Levallois-
Perret, France 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, bán hàng, xuất nhập khẩu, quảng cáo và phân phối hàng hóa, 

cụ thể là: tất cả các đồ dùng cho trẻ em và phụ nữ có thai, cụ thể là nệm dùng cho việc 
sinh đẻ, đai hỗ trợ cho bà bầu, tấm đệm bụng, vòng kích thích việc mọc răng, bình sữa 
cho trẻ em bú, bơm dùng để hút sữa mẹ, múm vú giả cho trẻ em bú, van của bình sữa cho 
trẻ em bú, núm vú giả của bình sữa cho trẻ em bú, dụng cụ sản khoa, thiết bị và dụng cụ y 
tế, nhiệt kế dùng cho mục đích y tế, áo chẽn nịt bụng, áo nịt ngực cho mục đích y tế, thực 
phẩm và chất ăn kiêng cho mục đích y tế, thực phẩm cho em bé, sữa bột và sữa cho em bé 
và em bé còn ẵm ngửa, chất bổ sung dinh dưỡng và ăn kiêng cho người, đặc biệt là cho 
em bé và em bé còn ẵm ngửa, đồ uống giàu vitamin và khoáng chất; đồ uống dinh dưỡng, 
sữa và sản phẩm sữa, cụ thể là sữa giàu vitamin, sữa có thêm hương vị, món tráng miệng 
(sản phẩm sữa), sữa chua, dầu và mỡ ăn được, bơ, pho mai, đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ 
yếu), ca cao, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo, đá lạnh, 
xốt (gia vị), xốt pho mai, nước khoáng và nước có ga và đồ uống không cồn, đồ uống trái 
cây và nước ép trái cây, xi rô và chế phẩm dùng để pha chế đồ uống, tất cả cung cấp cho 
người tiêu dùng qua cửa hàng, siêu thị và các điểm bán hàng khác.  

 

 
(210) 4-2015-27067 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 19.7.26; 3.1.14; 26.1.6; 19.3.1 
(591) Xanh nước biển, ghi, trắng, xanh ngọc, 

đen, hồng 
(731) SODILAC   (FR) 

68, rue de Villiers, 92300 Levallois-
Perret, France 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, bán hàng, xuất nhập khẩu, quảng cáo và phân phối hàng hóa, 

cụ thể là: tất cả các đồ dùng cho trẻ em và phụ nữ có thai, cụ thể là nệm dùng cho việc 
sinh đẻ, đai hỗ trợ cho bà bầu, tấm đệm bụng, vòng kích thích việc mọc răng, bình sữa 
cho trẻ em bú, bơm dùng để hút sữa mẹ, múm vú giả cho trẻ em bú, van của bình sữa cho 
trẻ em bú, núm vú giả của bình sữa cho trẻ em bú, dụng cụ sản khoa, thiết bị và dụng cụ y 
tế, nhiệt kế dùng cho mục đích y tế, áo chẽn nịt bụng, áo nịt ngực cho mục đích y tế, thực 
phẩm và chất ăn kiêng cho mục đích y tế, thực phẩm cho em bé, sữa bột và sữa cho em bé 
và em bé còn ẵm ngửa, chất bổ sung dinh dưỡng và ăn kiêng cho người, đặc biệt là cho 
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em bé và em bé còn ẵm ngửa, đồ uống giàu vitamin và khoáng chất; đồ uống dinh dưỡng, 
sữa và sản phẩm sữa, cụ thể là sữa giàu vitamin, sữa có thêm hương vị, món tráng miệng 
(sản phẩm sữa), sữa chua, dầu và mỡ ăn được, bơ, pho mai, đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ 
yếu), ca cao, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo, đá lạnh, 
xốt (gia vị), xốt pho mai, nước khoáng và nước có ga và đồ uống không cồn, đồ uống trái 
cây và nước ép trái cây, xi rô và chế phẩm dùng để pha chế đồ uống, tất cả cung cấp cho 
người tiêu dùng qua cửa hàng, siêu thị và các điểm bán hàng khác.  

 

 
(210) 4-2015-27082 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.1.14; 19.7.26; 19.3.1; 26.1.6 
(591) Xanh nước biển, ghi, trắng, cam, đen, 

hồng 
(731) SODILAC   (FR) 

68, rue de Villiers, 92300 Levallois-
Perret, France  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, bán hàng, xuất nhập khẩu, quảng cáo và phân phối hàng hóa, 

cụ thể là: tất cả các đồ dùng cho trẻ em và phụ nữ có thai, cụ thể là nệm dùng cho việc 
sinh đẻ, đai hỗ trợ cho bà bầu, tấm đệm bụng, vòng kích thích việc mọc răng, bình sữa 
cho trẻ em bú, bơm dùng để hút sữa mẹ, múm vú giả cho trẻ em bú, van của bình sữa cho 
trẻ em bú, núm vú giả của bình sữa cho trẻ em bú, dụng cụ sản khoa, thiết bị và dụng cụ y 
tế, nhiệt kế dùng cho mục đích y tế, áo chẽn nịt bụng, áo nịt ngực cho mục đích y tế, thực 
phẩm và chất ăn kiêng cho mục đích y tế, thực phẩm cho em bé, sữa bột và sữa cho em bé 
và em bé còn ẵm ngửa, chất bổ sung dinh dưỡng và ăn kiêng cho người, đặc biệt là cho 
em bé và em bé còn ẵm ngửa, đồ uống giàu vitamin và khoáng chất; đồ uống dinh dưỡng, 
sữa và sản phẩm sữa, cụ thể là sữa giàu vitamin, sữa có thêm hương vị, món tráng miệng 
(sản phẩm sữa), sữa chua, dầu và mỡ ăn được, bơ, pho mai, đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ 
yếu), ca cao, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo, đá lạnh, 
xốt (gia vị), xốt pho mai, nước khoáng và nước có ga và đồ uống không cồn, đồ uống trái 
cây và nước ép trái cây, xi rô và chế phẩm dùng để pha chế đồ uống, tất cả cung cấp cho 
người tiêu dùng qua cửa hàng, siêu thị và các điểm bán hàng khác.  

 

 
(210) 4-2015-27085 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.1.14; 19.7.26; 19.3.1; 5.7.1 
(591) Xanh nước biển, ghi, trắng, đen, xanh da 

trời, nâu 
(731) SODILAC  (FR) 

68, rue de Villiers, 92300 Levallois-
Perret, France  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, bán hàng, xuất nhập khẩu, quảng cáo và phân phối hàng hóa, 

cụ thể là: tất cả các đồ dùng cho trẻ em và phụ nữ có thai, cụ thể là nệm dùng cho việc 

sinh đẻ, đai hỗ trợ cho bà bầu, tấm đệm bụng, vòng kích thích việc mọc răng, bình sữa 

cho trẻ em bú, bơm dùng để hút sữa mẹ, múm vú giả cho trẻ em bú, van của bình sữa cho 

trẻ em bú, núm vú giả của bình sữa cho trẻ em bú, dụng cụ sản khoa, thiết bị và dụng cụ y 

tế, nhiệt kế dùng cho mục đích y tế, áo chẽn nịt bụng, áo nịt ngực cho mục đích y tế, thực 

phẩm và chất ăn kiêng cho mục đích y tế, thực phẩm cho em bé, sữa bột và sữa cho em bé 

và em bé còn ẵm ngửa, chất bổ sung dinh dưỡng và ăn kiêng cho người, đặc biệt là cho 

em bé và em bé còn ẵm ngửa, đồ uống giàu vitamin và khoáng chất; đồ uống dinh dưỡng, 

sữa và sản phẩm sữa, cụ thể là sữa giàu vitamin, sữa có thêm hương vị, món tráng miệng 

(sản phẩm sữa), sữa chua, dầu và mỡ ăn được, bơ, pho mai, đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ 

yếu), ca cao, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo, đá lạnh, 

xốt (gia vị), xốt pho mai, nước khoáng và nước có ga và đồ uống không cồn, đồ uống trái 

cây và nước ép trái cây, xi rô và chế phẩm dùng để pha chế đồ uống, tất cả cung cấp cho 

người tiêu dùng qua cửa hàng, siêu thị và các điểm bán hàng khác.  
 

 
(210) 4-2015-27088 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 19.3.1; 19.7.26; 5.7.1; 3.1.14 

(591) Xanh nước biển, ghi, trắng, nâu, đen, 

hồng 

(731) SODILAC   (FR) 

68, rue de Villiers, 92300 Levallois-

Perret, France 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, bán hàng, xuất nhập khẩu, quảng cáo và phân phối hàng hóa, 

cụ thể là: tất cả các đồ dùng cho trẻ em và phụ nữ có thai, cụ thể là nệm dùng cho việc 

sinh đẻ, đai hỗ trợ cho bà bầu, tấm đệm bụng, vòng kích thích việc mọc răng, bình sữa 

cho trẻ em bú, bơm dùng để hút sữa mẹ, múm vú giả cho trẻ em bú, van của bình sữa cho 

trẻ em bú, núm vú giả của bình sữa cho trẻ em bú, dụng cụ sản khoa, thiết bị và dụng cụ y 

tế, nhiệt kế dùng cho mục đích y tế, áo chẽn nịt bụng, áo nịt ngực cho mục đích y tế, thực 

phẩm và chất ăn kiêng cho mục đích y tế, thực phẩm cho em bé, sữa bột và sữa cho em bé 

và em bé còn ẵm ngửa, chất bổ sung dinh dưỡng và ăn kiêng cho người, đặc biệt là cho 

em bé và em bé còn ẵm ngửa, đồ uống giàu vitamin và khoáng chất; đồ uống dinh dưỡng, 

sữa và sản phẩm sữa, cụ thể là sữa giàu vitamin, sữa có thêm hương vị, món tráng miệng 

(sản phẩm sữa), sữa chua, dầu và mỡ ăn được, bơ, pho mai, đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ 

yếu), ca cao, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo, đá lạnh, 

xốt (gia vị), xốt pho mai, nước khoáng và nước có ga và đồ uống không cồn, đồ uống trái 

cây và nước ép trái cây, xi rô và chế phẩm dùng để pha chế đồ uống, tất cả cung cấp cho 

người tiêu dùng qua cửa hàng, siêu thị và các điểm bán hàng khác.  
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(210) 4-2015-27103 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển Rồng Đông Dương  (VN) 
Làng Blang 1, xã Ia Đêr, huyện Ia Grai, 
tỉnh Gia Lai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; hóa chất dùng trong công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2015-27105 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A14.1.6; A1.13.15 
(591) Đen, ghi 
(731) CP RETAILINK CO., LTD.  (TH) 

159/30 Moo 3, Vibhavadee-Rangsit 
Road, Tarad-Bangkhen Sub-district, 
Laksi District, Bangkok, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy xay cà phê, trừ loại vận hành bằng tay.  
 

Nhóm 11: Máy rang cà phê; máy lọc cà phê, dùng điện; bình pha cà phê, dùng điện; thiết 
bị phân phối cà phê, dùng điện; máy pha cà phê, dùng điện.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ thiết bị điện (cụ thể: máy pha cà phê chạy bằng điện và máy rửa 
bát đĩa chạy bằng điện), thiết bị làm lạnh, phần cứng máy tính, thiết bị điều hòa không khí 
và thiết bị sưởi ấm.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện, thiết bị làm lạnh, phần 
cứng máy tính, thiết bị điều hòa không khí, thiết bị sưởi ấm, thiết bị tưới và máy pha cà 
phê.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính cho hệ thống công nghệ thông tin; dịch vụ 
cài đặt, bảo trì và sửa chữa phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2015-27143 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh dương, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TOMIYA Việt 
Nam  (VN) 
Lô C7, số nhà 21, khu đô thị mới Đại 
Kim, phố Định Công, phường Đại Kim, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 07: máy công cụ; động cơ điện tàu thủy; các bộ phận ghép nối và truyền động cho 
tàu thủy; máy ấp trứng. 

 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện. 

 

Nhóm 12: Xe cộ. 
 

 
(210) 4-2015-27144 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) GALLAGHER GROUP LIMITED  

(NZ) 
181 Kahikatea Drive, Hamilton, New 
Zealand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 07: bơm dùng sử dụng trong các trạm dịch vụ pha chế nhiên liệu lỏng;  
 

Nhóm 09: Hàng rào điện; điều khiển cho hàng rào điện; bộ cấp điện cho hàng rào điện; bộ 
điều khiển bộ cấp điện cho hàng rào điện; thành phần của hàng rào điện, cụ thể là, bộ cấp 
điện năng lượng mặt trời; thiết bị điện dùng để kiểm tra hàng rào điện, kiểm tra điện áp 
cực, kiểm tra mạch điện; vôn kế; thiết bị và dụng cụ chuyển mạch và đo lường dùng để 
chuyển đổi dòng điện hoặc điện áp, đo hiệu điện thế, đo cường độ dòng điện; thiết bị đọc 
và ăng ten nhận dạng tần số vô tuyến điện; thiết bị và dụng cụ đo cân nặng; thiết bị và 
dụng cụ điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ dùng để kiểm tra cân nặng và đọc thông số trên 
thẻ nhận dạng tần số vô tuyến điện, bộ phận kết cấu và thay thế thẻ nhận dạng tần số vô 
tuyến điện; thiết bị an ninh và giám sát điện tử, cụ thể là thẻ và nhãn bảo mật điện tử; thẻ 
âm thanh; thẻ từ, thiết bị phát hiện và báo động điện áp; dụng cụ phát hiện và báo động 
lực căng; thiết bị phát hiện thông số điện trên hàng rào an ninh; bộ phận kết cấu và thay 
thế liên quan đến các thiết bị an ninh và giám sát điện tử; máy phát tín hiệu điện; chìa 
khóa từ tính được mã hóa và thẻ nhận dạng; thẻ thông minh bao gồm chương trình dùng 
để nhận dạng chủ thẻ và/hoặc cung cấp quyền truy cập đến những địa điểm, thông tin 
hoặc dụng cụ bị hạn chế; thiết bị và hệ thống cài đặt an ninh điện cho các sản phẩm an 
ninh cho các tòa nhà, cụ thể là, hệ thống cửa ra vào bao gồm miếng cảm ứng và cửa ra vào 
an ninh; đầu đọc thẻ; khóa cửa điều khiển từ xa, cảm biến điện; cảm biến an ninh dùng 
điện; cảm biến sinh trắc học; cảm biến động học dùng điện; phần mềm quản lý trang web 
để kiểm soát truy cập và quản lý nhân sự; phần mềm bảo mật cho báo động và kiểm soát 
chu vi hàng rào; phần mềm quản lý nhân sự; dụng cụ pha chế nhiên liệu điều khiển bởi 
máy tính; thiết bị pha chế nhiên liệu được điều khiển bởi máy tính.  

 

 
(210) 4-2015-27169 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) PFIZER PRODUCTS INC.   (US) 

Eastern Point Road, Groton, Connecticut 
06340, United States of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm vệ sinh và thú y; chất ăn kiêng thích hợp dùng cho mục 
đích y tế, thực phẩm cho em bé; cao dán, vật liệu dùng để băng bó; vật liệu dùng để hàn 
răng, sáp nha khoa; chất tẩy uế; chế phẩm để diệt trừ sâu bọ gây hại; thuốc diệt nấm; 
thuốc diệt cỏ. 

 

 
(210) 4-2015-27172 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 15.1.13; 26.13.25 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, xanh crôm, xanh 

hoàng hôn 
(731) Công ty TNHH cung ứng AZ  

(VN) 
6A đường số 3, khu phố 4, phường Bình 
An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại máy bơm như: bơm bánh răng, bơm chân không, bơm ly tâm, 

bơm màng, bơm định lượng; mua bán các sản phẩm được làm bằng nhựa như: ván nhựa 
PP, bao bì nhựa PE, bao bì nhựa PP, hũ bằng nhựa PE, PVC, PP, dây đai bằng nhựa, ống 
nhựa, sọt, thùng dép, bàn ghế, đồ chơi bằng nhựa; mua bán xe nâng, các loại dây băng tải; 
mua bán các loại đèn diệt côn trùng không dùng vào mục đích nông nghiệp, các loại đèn 
đốt diệt côn trùng trong nông nghiệp, nghề làm vườn, lâm nghiệp; mua bán các thiết bị 
điện như: chui điện, ổ cắm điện, công tắc, thiết bị đo nhiệt độ, máy cảm biến, bóng đèn, 
đèn sát khuẩn, đèn diệt côn trùng, các loại bạc đạn; mua bán các máy móc thiết bị văn 
phòng như: máy in, máy photocopy, máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy chiếu, bảng 
điện tử, máy scan, máy hủy giấy, máy in nhãn, máy đọc mã vạch, máy in mã vạch.  

 

 
(210) 4-2015-27180 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Văn hóa ẩm 
thực chay Việt Nam  (VN) 
Nhà C17, ngõ 10, phố An Hòa, phường 
Mỗ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung chất dinh dưỡng được làm chủ yếu từ cây chùm ngây.  
 

Nhóm 30: Tinh chất cho thực phẩm [trừ tinh dầu ete và tinh dầu]; bánh đa; mỳ tôm; bột 
làm bánh ngọt; cháo; hạt nêm (gia vị). 
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(210) 4-2015-27208 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.3.11; A5.3.13; 25.7.25; 1.13.1 
(591) Vàng nhô nhạt, xanh lá cây, xanh dương 

đậm, xanh dương nhạt, đỏ, đen, vàng, 
xám bạc 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Phương  (VN) 
Số 55 Thợ Nhuộm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: chế phẩm vitamin, thảo dược; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-27209 (220) 02.10.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 5.3.11; 2.9.1; 1.13.1; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, vàng, đỏ, trắng

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Phương  (VN) 
Số 55 Thợ Nhuộm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: chế phẩm vitamin; thảo dược; thực phẩm chức năng.  
 

(210) 4-2015-27210 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Nguyễn Ngọc Phương  (VN) 
Số 55 Thợ Nhuộm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, mỹ phẩm làm thon người; nước hoa; keo xịt tóc; đồ hoá trang; son 
phấn.  

 

Nhóm 05:  chế phẩm vitamin; thảo dược; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 14: Đá quý đồ trang sức, bùa (đồ trang sức, nữ trang, đá phong thủy).  
 

 
(210) 4-2015-27212 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.13.25; 26.13.1 
(591) Xanh, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
Sơn Nhất Phẩm  (VN) 
Lô 104/6-2, đường 2A, KCN AMATA, 
phường Long Bình, thành phố Biên Hoà, 
tỉnh Đồng Nai 
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(511)   Nhóm 01: Dung môi dùng cho sơn.  
 

Nhóm 02: Sơn dùng cho công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2015-27221 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.1.5; A1.1.4; 5.3.11; 1.5.1 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, xanh da 

trời, trắng, cam, đỏ, vàng đậm, vàng 
nhạt, xanh tím than, trắng, hồng, tím 
nhạt, tím đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại dược Quốc Tế  (VN)
251 Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các thực phẩm dùng trong y tế.  
 

Nhóm 29: Sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2015-27298 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen 
(731) Vũ Hữu Duẩn  (VN) 

Thôn Phan Xá, xã Uy Nỗ, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Thanh nhựa định hình dùng trong xây dựng; thanh bằng nhựa dùng cho cửa; 

nẹp viền bằng nhựa dùng trong xây dựng; nẹp nhựa trang trí dùng trong xây dựng; vật liệu 
xây dựng phi kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-27300 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.13.1 
(591) Xanh ngọc lam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng Famy Việt Nam  (VN) 
Số nhà 68, ngách 126/30, phố Vĩnh 
Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng trong công nghiệp; chất bảo quản công trình xây, trừ sơn và 
dầu; chất chống thấm nước cho xi măng, trừ sơn; chất kết dính cho bê tông; chế phẩm 
chống ẩm dùng cho công trình xây dựng, trừ sơn; keo.  

 
Nhóm 02: Chế phẩm chống ăn mòn; chất kết dính dùng cho sơn; véc ni đen; chất hãm 
màu (vec ni); sơn.  

 

 
(210) 4-2015-27301 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A7.1.12; 7.1.24 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
kỹ thuật Đông Đô  (VN) 
Số 203/8/7 đường Kim Ngưu, phường 
Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng: xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết 

bị điện; lắp đặt giàn giáo; cho thuê thiết bị xây dựng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp.  
 

 
(210) 4-2015-27303 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Hoàng Hiệp  (VN) 
Số 458, đường Khương Đình, phường Hạ 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Nhông xe máy; xích xe máy; đĩa xe máy; đai nẹp cho ổ trục bánh xe; phanh xe 

cộ.  
 
 

(210) 4-2015-27304 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Đại Song Phát  (VN) 
18/2 Trung Lang, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân; mũ; áo khoác ngoài; quần áo may sẵn; váy.  
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(210) 4-2015-27305 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.9.1; 26.3.1; A26.3.6; A26.4.5 
(591) Nâu, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Gỗ Nhựa 
Châu Âu  (VN) 
Số 27 phố Hàng Ngang, phường Hàng 
Đào, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gỗ lát sàn; gỗ tấm nguyên liệu; vách ngăn 

tường bằng gỗ; phào chân tường. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng phi kim loại, gỗ lát sàn, gỗ 
tấm nguyên liệu, vách ngăn tường bằng gỗ, phào chân tường; dịch vụ trưng bày, giới thiệu 
hàng hóa với mục đích thương mại, quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2015-27306 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.9.1; 26.3.1; A26.3.6; A26.4.5 
(591) Nâu, xanh lá 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Gỗ Nhựa 
Châu Âu   (VN) 
Số 27 phố Hàng Ngang, phường Hàng 
Đào, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gỗ lát sàn; gỗ tấm nguyên liệu; vách ngăn 

tường bằng gỗ; phào chân tường. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng phi kim loại, gỗ lát sàn, gỗ 
tấm nguyên liệu, vách ngăn tường bằng gỗ, phào chân tường; dịch vụ trưng bày, giới thiệu 
hàng hóa với mục đích thương mại, quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2015-27311 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.1; 3.7.16; 6.1.2; A26.11.8 
(591) Trắng, nâu, xanh crôm, xanh da trời, đỏ 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân bao bì 
Tân Phước Lợi  (VN) 
588/27/13 Bà Hom, khu phố 16, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Hộp bao bì bằng chất dẻo; thùng để đóng/đựng bằng chất dẻo. 
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(210) 4-2015-27320 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; A26.11.12; 5.5.19; A5.5.22 
(591) Tím, xanh dương nhạt, xanh dương, 

trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại bao bì Long Hưng 
Phát  (VN) 
91/4K đường HT.35, Khu phố 1, phường 
Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Khăn ướt (bằng giấy); bao bì bằng giấy; khăn lau mặt bằng giấy; khăn tay bỏ 

túi bằng giấy; khăn giấy để tẩy trang; giấy dùng trong nhà vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2015-27322 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 5.5.19; A5.5.21 
(591) Vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ 

nghệ Bột mì   (VN) 
Lô 32C/I đường 2G, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột mì. 

 
 

(210) 4-2015-27323 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.13.25 
(591) Xanh da trời, trắng 
(731) Công ty TNHH Phong Doanh  

(VN) 
221 Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất tẩy rửa. 
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(210) 4-2015-27326 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Đinh Nguyễn Hùng Anh  (VN) 
30/1F Ngô Thời Nhiệm, phường 7, quận 

3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 

dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-27327 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.2; A1.1.10; 8.7.5 

(591) Đen, xanh lá cây, vàng, da cam 

(540) 

 

(731) Vũ Hữu Dũng  (VN) 
26 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, quận 

9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 

quán ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-27328 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.2; 25.5.2 

(591) Vàng cam, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Hoài Huệ   (VN) 
124A Trần Bình Trọng, phường 2, quận 

5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nước giải khát (đồ uống). 

 

Nhóm 43: Quán giải khát, quán ăn uống. 
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(210) 4-2015-27340 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm HTL  

(VN) 
76 đường 198 Cao Lỗ, phường 4, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2015-27341 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh dương đậm 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Lavifood  
(VN) 
Lô D1A đường Dọc 2, khu công nghiệp 
Phú An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây đã bóc vỏ, rau củ đóng hộp. 

 

 
(210) 4-2015-27342 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 25.7.20; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tư vấn đầu 
tư và Thiết kế xây dựng Việt 
Nam  (VN) 
Toà nhà CIC - CDC, 37 Lê Đại Hành, 
phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, 

thuỷ lợi, hạ tầng, kỹ thuật. 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế xây dựng. 
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(210) 4-2015-27343 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Cơ sở Phú Đức sản xuất thuốc 
y học dân tộc - thuốc từ dược 
liệu  (VN) 
134/24 Lạc Long Quân, phường 3, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dân tộc.  
 

 
(210) 4-2015-27344 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.15; 1.15.15; 26.4.2 
(591) Xanh lá, xanh lam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
môi trường Envico  (VN) 
244/6C Dương Đình Hội, khu phố 3, 
phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 
 

 
(210) 4-2015-27345 (220) 05.10.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 7.1.24; A5.1.16 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Emma  (VN) 
N23 khu nhà ở K38, phường Mỹ An, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời, nhà nghỉ du lịch, nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2015-27346 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.13.1 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiên Phú 
Khang  (VN) 
312 Nguyễn Thị Lắng, ấp Cây Da, xã 
Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 17: Màng bằng chất dẻo không dùng để bao gói; tấm lót bằng chất dẻo dùng cho 
mục đích nông nghiệp; tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp; tấm chất 
dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp. 
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Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: màng phủ nông nghiệp. 
 

 
(210) 4-2015-27347 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.15; A26.11.9; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, trắng, vàng

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiên Phú 
Khang  (VN) 
312 Nguyễn Thị Lắng, ấp Cây Da, xã 
Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 17: Màng bằng chất dẻo không dùng để bao gói; tấm lót bằng chất dẻo dùng cho 
mục đích nông nghiệp; tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp; tấm chất 
dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp.  

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: màng phủ nông nghiệp. 
 

 
(210) 4-2015-27348 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.21; A26.11.9; 5.9.24 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, trắng, vàng

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiên Phú 
Khang  (VN) 
312 Nguyễn Thị Lắng, ấp Cây Da, xã 
Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 17: Màng bằng chất dẻo không dùng để bao gói; tấm lót bằng chất dẻo dùng cho 
mục đích nông nghiệp; tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp; tấm chất 
dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp. 

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: màng phủ nông nghiệp. 
 

 
(210) 4-2015-27349 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 25.5.25 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiên Phú 
Khang  (VN) 
312 Nguyễn Thị Lắng, ấp Cây Da, xã 
Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 17: Màng bằng chất dẻo không dùng để bao gói; tấm lót bằng chất dẻo dùng cho 

mục đích nông nghiệp; tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp; tấm chất 
dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp.  
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Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: màng phủ nông nghiệp. 
 

 
(210) 4-2015-27352 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.15.1; 26.4.1 
(591) Xanh lá, vàng, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật Nam 
Hòa Phát  (VN) 
F13/2G đường Liên ấp 5-6, ấp 6A, xã 
Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng (tấm lót sàn) bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-27353 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.15.1; 26.4.1 
(591) Xanh lá, vàng, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật Nam 
Hòa Phát  (VN) 
F13/2G đường Liên ấp 5-6, ấp 6A, xã 
Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng (tấm lót sàn) bằng kim loại.  

 
 

 
(210) 4-2015-27354 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 24.15.1 
(591) Xanh lá, vàng, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật Nam 
Hòa Phát  (VN) 
F13/2G đường Liên ấp 5-6, ấp 6A, xã 
Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng (tấm lót sàn) bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-27361 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.17; A2.9.16 
(591) Xanh nhạt, xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược Nhất 
Tâm Phát  (VN) 
Lô 244 khu dịch vụ Xa La, phường Phúc 
La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các thực phẩm dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2015-27362 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; A26.11.12; 5.3.11 
(591) Trắng, vàng nhạt, da cam, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Xuân An  

(VN) 
301-I1 Hào Nam, phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước xịt miệng thơm, nước rửa chén, nước lau sàn nhà, nước xả vải, 

chất tẩy rửa.  
 

 
(210) 4-2015-27363 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Shine Pharma  (VN) 
3/38/40 Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-27364 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần Dinh dưỡng 

Thái Lan  (VN) 
Thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường, huyện 
Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  

 

 
(210) 4-2015-27365 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) ZYANYA GLOBAL PTE. LTD.  (SG) 

Block 613, Hougang Avenue 8, #03-428, 
Singapore 53061  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dầu gió, dầu nóng xoa bóp, dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 

dùng trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-27367 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Phạm Thị Kiều Phiên   (VN) 

110/TP, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, 
tỉnh Bến Tre  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su, dụng cụ tránh thai không chứa hóa chất, thiết bị và dụng cụ y tế, 

vòng tránh thai.  
 
 

(210) 4-2015-27368 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Phạm Thị Kiều Phiên   (VN) 

110/TP, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, 
tỉnh Bến Tre  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 10: Bao cao su, dụng cụ tránh thai không chứa hóa chất, thiết bị và dụng cụ y tế, 
vòng tránh thai. 

 

 
(210) 4-2015-27369 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Phạm Thị Kiều Phiên   (VN) 

110/TP, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, 
tỉnh Bến Tre  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su, dụng cụ tránh thai không chứa hóa chất, thiết bị và dụng cụ y tế, 

vòng tránh thai.  
 

 
(210) 4-2015-27380 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.3.23; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, ghi, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ 

thương mại Gia Ninh  (VN) 
Phòng 1607, tòa nhà N2D, đường Lê 
Văn Lương, khu đô thị Trung Hòa - 
Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; dầu gội đầu; sữa tắm; chế phẩm đánh răng.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực 
phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; hương xua đuổi côn trùng; băng vệ sinh.  

 
Nhóm 29: Rau, củ và quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; thịt, cá, gia cầm (đã 
chế biến). 

 
Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; mật ong; bánh ngọt; kem lạnh.  

 
Nhóm 31: Rau tươi; quả tươi; thảo mộc tươi; nấm tươi; cây và hoa tươi; thức ăn cho động 
vật.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, dầu gội đầu, 
sữa tắm, chế phẩm đánh răng, dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế, thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế, hương xua đuổi côn trùng, 
băng vệ sinh, kính đeo mắt, kính râm, hộp đựng kính đeo mắt, gọng kính đeo mắt, dây 
dùng cho kính đeo mắt, mắt kính đeo mắt, đồ trang sức, đồng hồ đeo tay, dây đồng hồ 
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đeo tay, vòng đeo chìa khóa làm bằng kim loại quý, khuy măng sét, kẹp cài caravat, túi 
xách tay, túi du lịch, ba lô, ví đựng danh thiếp, ví đựng tiền, túi đựng đồ trang điểm (chưa 
có đồ bên trong), quần áo, giày dép, mũ nón, thắt lưng (trang phục), cà vạt, khăn quàng 
cổ, vải, chăn, ga, gối, đệm, rau, củ và quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, thịt, cá, 
gia cầm (đã chế biến), cà phê, chè (trà), ca cao, mật ong, bánh ngọt, kem lạnh, rau tươi, 
quả tươi, thảo mộc tươi, nấm tươi, cây và hoa tươi, thức ăn cho động vật. 

 

 
(210) 4-2015-27381 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Thái Hà  (VN) 
502 Phan Văn Trị, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; dây điện thoại; ống nghe điện thoại. 
 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động. 
 

 
(210) 4-2015-27382 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xúc tiến 
thương mại Minh Hải   (VN) 
Số 270 Minh Khai, phường Minh Khai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Hoa quả sấy khô; hạt đã chế biến để ăn liền (không phải hạt ngũ cốc).  
 

Nhóm 30: Bánh kẹo, bánh quy, bánh xốp, bánh ngọt.  
 

Nhóm 32: Nước giải khát (đồ uống không cồn), nước uống tinh khiết.  
 

Nhóm 35: Mua bán bánh kẹo, bánh quy, bánh xốp, bánh ngọt, hoa quả sấy khô, hạt sấy 
khô. 

 

 
(210) 4-2015-27385 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.21; 1.5.1; 1.15.23 
(591) Xanh dương, vàng đậm, vàng nhạt, đen, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trustpay  
(VN) 
Lầu 3, số 92 Nguyễn Trãi, phường Cái 
Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; marketing; trưng bày sản 
phẩm, giới thiệu sản phẩm nhằm mục đích thương mại. 

 

 
(210) 4-2015-27386 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.4.7 
(591) Nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
Việt Dũng  (VN) 
Số 73, đường Long Biên, phường Ngọc 
Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; quần áo; trang phục; mũ; giày.  

 

 
(210) 4-2015-27387 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) LIPTA PLASTIC INDUSTRIES SDN. 

BHD.  (MY) 
Plot 125, Jalan Industri 10, Kawasan 
Perindustrian Alor Gajah, 78000 Alor 
Gajah, Melaka, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 17: ống mềm để tưới vườn; ống nhựa; ống cao su, ống mềm được gia cố; ống cao 
su dẻo phi kim loại được gia cố bằng dây thừng mềm; ống cao su dẻo phi kim loại được 
gia cố bằng vật liệu dệt; ống cao su dẻo phi kim loại được gia cố bằng dây kim loại; ống 
mềm được gia cố trong suốt; kẹp đàn hồi dùng cho ống mềm có ốc tai hồng; tất cả sản 
phẩm đều thuộc nhóm 17. 

 

 
(210) 4-2015-27388 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) LION CORPORATION  (JP) 

3-7, Honjo 1-chome, Sumida-ku, Tokyo 
130-8644, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc giảm sốt; thuốc giảm đau; thuốc giảm đau hạ sốt; thuốc trị 

cảm lạnh; thuốc súc miệng; thuốc chống viêm; miếng dán giảm đau và chống viêm; 
miếng dán chứa chất làm mát để gắn vào da làm giảm nhiệt cơ thể; chất tẩy uế; thuốc tăng 
cường tiêu hóa; chế phẩm vitamin; chất bổ sung ăn kiêng cho người; chất bổ sung ăn 
kiêng cho động vật; chế phẩm dược để chăm sóc da; thuốc dùng cho nha khoa; thuốc nhỏ 
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mắt; nước rửa mắt, thuốc mỡ dùng cho mắt, thuốc nước nhỏ mắt chứa muối; chế phẩm 
làm sạch kính áp tròng; dung dịch dùng cho kính áp tròng; chế phẩm dược để kích thích 
mọc tóc; thuốc chữa bệnh đổ mồ hôi; thuốc trừ sâu; thuốc trừ giun; thuốc trừ sâu bọ gây 
hại, thuốc diệt động vật có hại; thuốc xua đuổi côn trùng sâu bọ; thuốc tẩy giun sán; 
hương xua đuổi côn trùng, sâu bọ; mặt nạ vệ sinh có chứa thuốc; cao dán; chất hàn, gắn 
răng; chất mài mòn răng; chất kết dính dùng cho răng; chế phẩm làm trong sạch không 
khí; chất sát trùng (không dùng cho mục đích nông nghiệp); chất khử mùi (không dùng 
cho người và động vật); chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; đồ uống dùng cho mục 
đích y tế; kẹo cao su dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-27389 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.1.1; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, xanh da 

trời, trắng, đen, hồng 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa chua. 

 

 
(210) 4-2015-27392 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.4.6; A25.3.13 
(591) Trắng, xanh da trời, xám 
(731) Hộ kinh doanh Nhật Tiến Phát  

(VN) 
Đội 3, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2015-27393 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.2; A1.1.25 
(731) INDIGO ASIA PRODUCTION 

LIMITED   (HK) 
Level 54, Hopewell Centre 183 Queen's 
Road East Hong Kong 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm xử lý nhạc kỹ thuật số; phần mềm máy vi tính có tính năng thu âm 
và ghi hình âm nhạc; phần mềm máy vi tính có thể tải về dùng cho các thiết bị điện thoại 
để thu âm và ghi hình trong điện thoại; phần mềm nền hệ thống máy tính cho sự phát triển 
tương tác giữa ứng dụng âm thanh sử dụng trong điện thoại với nền hệ thống âm thanh 
điện thoại; phần mềm máy vi tính có thể tải về dùng cho điện thoại giúp người dùng tương 
tác với các ứng dụng âm thanh và hình ảnh cá nhân; phần mềm cho phép người dùng ghi 
âm và thu hình, chia sẻ những đoạn ghi này với người dùng khác và chia sẻ thông qua 
phương tiện xã hội; phần mềm cho phép quảng cáo nhãn hàng để quảng bá trực tiếp tới 
người dùng; phần mềm cho phép nhãn quảng cáo truy cập vào dữ liệu trong chiến dịch 
quảng cáo; phần mềm cho phép người dùng đánh giá, bình chọn và bình luận các đoạn ghi 
âm, thu hình của người dùng khác; phần mềm cho phép người dùng tích lũy điểm và gửi 
điểm trong phạm vi nền hệ thống; phần mềm cho phép người dùng tương tác xã hội với 
những người dùng khác; phần mềm cho phép người dùng mua nhạc; phần mềm hỗ trợ cho 
cuộc thi tìm kiếm tài năng; phần mềm phân phối (truyền hình trực tiếp) chương trình tài 
năng trực tuyến thông qua đài truyền hình với sự kết hợp với biên tập viên; phần mềm cho 
phép người dùng tham dự các cuộc thi ca hát. 

 

 
(210) 4-2015-27396 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) EDGEWELL PERSONAL CARE 

BRANDS, LLC  (US) 
6 Research Drive, Shelton, Connecticut 
06484, U.S.A. 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chống nắng và chăm sóc da (không chứa thuốc, dùng cho mục đích 

mỹ phẩm); chế phẩm bảo vệ da và cơ thể dưới ánh nắng (chống nắng và ngăn tia nắng mặt 
trời) dùng cho mục đích mỹ phẩm. 

 
Nhóm 05: Nước thơm, gel, kem hoặc chế phẩm dạng xịt có chứa thuốc dùng khi bị rám 
nắng/cháy nắng; chế phẩm chăm sóc da có chứa thuốc để bảo vệ da. 

 

 
(210) 4-2015-27397 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) INGASO FARM S.L.U  (ES) 

El Carrascal Industrial Park, Parcela 8-9 
Lanciego 01308, Alava, Spain 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thức ăn giàu vitamin cho động vật cho mục đích thú y; thuốc bổ cho động vật 

cho mục đích thú y; chất bổ sung dinh dưỡng. 
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Nhóm 31: Bột ăn cho động vật; muối dùng cho động vật; thức ăn cho động vật (không 

thuộc các nhóm khác); chất điều chỉnh thức ăn cho gia súc và chất phụ gia thức ăn cho gia 

súc (không dùng cho mục đích thú y); động vật sống; rau tươi; quả tươi; hạt giống; cây 

trồng; hoa tự nhiên; mạch nha dùng cho ngành bia và rượu. 
 

(210) 4-2015-27407 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(731) CONSERVE ITALIA SOC. COOP. 

AGRICOLA   (IT) 

Via Paolo Poggi 11, 40068 SAN 

LAZZARO DI SAVENA BOLOGNA - 

ITALY  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây và rau củ đã được bảo quản, sấy khô và nấu chín; cà chua nghiền 

nhuyễn, nước cà chua; mứt quả; cà chua được bảo quản và bóc vỏ, cùi của cà chua; dầu và 

chất béo có thể ăn được.  

 

Nhóm 30: Nước xốt gravy, nước chấm/nước xốt, gia vị, đặc biệt trên cơ sở cà chua; giấm.  
 

 
(210) 4-2015-27410 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.13.25 

(591) Đen, da cam 

(731) ESTRON INTERNATIONAL   (SG) 

141 Woodlands Industrial Park E5, E-

Terrace, Singapore 757507  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Cơ cấu đóng cửa bằng kim loại; cơ cấu đóng cửa [không dùng điện]; cơ cấu mở 

cửa [không dùng điện]; lò xo giữ cửa đóng mở, không dùng điện; phụ kiện lắp ráp cửa ra 

vào bằng kim loại; tấm cửa bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; cái chặn cửa bằng 

kim loại; bản lề cửa bằng kim loại; chi tiết bằng kim loại cho cửa sổ; then ổ khóa [không 

dùng điện] dùng cho cửa ra vào và cửa sổ; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho cửa kính 

tăng bền và tấm kính; khung kim loại của các chi tiết cố định bằng kính dùng trong xây 

dựng; con lăn bằng kim loại của cửa trượt; cửa một cánh hoặc cửa nhiều cánh bằng kim 

loại; cửa xếp bằng kim loại; cửa trượt bằng kim loại; cửa quay bằng kim loại; cửa xoay 

bằng kim loại.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1004 

(210) 4-2015-27425 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.1; 26.4.4 

(731) Công ty TNHH tư vấn & 
chuyển giao công nghệ PRO - 
Việt Nam  (VN) 
Số 9/205 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; vỏ hộp loa; bộ ghép nối âm thanh; loa đài; micro; đầu 

đọc đĩa. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán; dịch vụ xuất khẩu; dịch vụ nhập khẩu các thiết bị âm thanh: 

loa, đài, âm ly, ống dẫn âm thanh, bộ khuếch đại âm thanh, ống khuếch đại âm thanh, vỏ 

hộp loa, cáp âm thanh, bộ ghép nối âm thanh, loa đài, micro, đầu đọc đĩa, quảng cáo. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng, bảo hành các thiết bị âm thanh như loa, đài, 

tivi, âm ly; dịch vụ lắp đặt các thiết bị thu thanh như loa, đài, ti vi, âm ly. 

 

Nhóm 41: Cho thuê máy thu thanh, loa đài; hướng dẫn lắp đặt loa đài; giải trí qua truyền 

thanh; thông tin giải trí; cho thuê thiết bị ghi âm thanh; dịch vụ điều chỉnh nhạc. 
 

 
(210) 4-2015-27455 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại xuất nhập khẩu 
Duy Phát   (VN) 
54/1, đường số 28, phường 12, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Carbolineum/antraxen clo hóa (thuốc trừ sâu) để bảo vệ cây trồng. 
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(210) 4-2015-27456 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại xuất nhập khẩu 
Duy Phát  (VN) 
54/1, đường số 28, phường 12, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Carbolineum/antraxen clo hóa (thuốc trừ sâu) để bảo vệ cây trồng. 

 

 
(210) 4-2015-27474 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.3.11; A5.3.13; 26.13.25 
(591) Xanh rêu, xanh lá mạ 
(731) Công ty cổ phần đầu tư & 

phát triển Vùng Xanh   (VN) 
Số 12, tổ dân phố 2, thị trấn An Dương, 
huyện An Dương, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm; máy phun sương; máy nông nghiệp; công cụ nông nghiệp trừ dụng 
cụ thao tác thủ công; van xả; vòi phun cho động cơ.  

 
Nhóm 11: Hệ thống ống dẫn nước; thiết bị phun nước; vòi phun nước; bộ lọc [phụ tùng 
của trang thiết bị công nghiệp hoặc gia dụng]; dụng cụ tưới dạng giọt [phụ kiện trang bị 
để tưới]; hệ thống tưới nước tự động.  

 

Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; xây dựng các công trình phục vụ nông nghiệp; xây dựng 
trang trại; xây dựng nhà kính, nhà lưới; lắp đặt và sửa chữa thiết bị tưới. 

 

 
(210) 4-2015-27485 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.3.1; 5.7.3; 5.7.2; 25.1.6 
(591) Xanh lá non, cam, đỏ, vàng, xanh lá cây, 

xanh da trời, xanh đen, trắng 
(731) Vương Đình Thạch  (VN) 

231 tổ 7, ấp 1, xã Sông Trầu, huyện 
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 

 
(210) 4-2015-27504 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.11.3; 25.7.20 
(591) Đỏ, ghi, trắng 
(731) Công ty cổ phần hạ tầng 

Đông á   (VN) 
Số 4 ngách 178/57 phố Tây Sơn, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn quản lý thương mại; nghiên cứu kinh doanh; quảng cáo; dịch vụ 
mua bán, giới thiệu sản phẩm, đại lý xuất nhập khẩu sản phẩm, cụ thể là: máy móc thiết 
bị phụ tùng máy công nghiệp (máy xúc), nông nghiệp, máy phát điện, đầu máy cho tàu, 
động cơ cho tàu thuyền, máy trộn bê tông, máy đào đất, thiết bị để gia công cơ khí, máy 
khai thác mỏ, động cơ điện không dùng cho xe cộ mặt đất, máy móc thiết bị điện (máy 
biến áp), thủy hải sản đã được chế biến không còn sống, rau quả đã được bảo quản, bột 
cá, thức ăn cho thủy sản, thức ăn cho con giống thủy sản, chất phụ gia cho thức ăn thủy 
sản, bột cá làm thức ăn cho động vật.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình dân dụng; xây dựng nhà máy xí nghiệp; khai thác 
mỏ; đóng tàu; xây dựng dưới nước; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình.  

 

 
(210) 4-2015-27505 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.11.3; 25.7.20; 7.1.24 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần hạ tầng 

Đông á   (VN) 
Số 4 ngách 178/57 phố Tây Sơn, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn quản lý thương mại; nghiên cứu kinh doanh; quảng cáo; dịch vụ 

mua bán, giới thiệu sản phẩm, đại lý xuất nhập khẩu sản phẩm, cụ thể là: máy móc thiết 
bị phụ tùng máy công nghiệp (máy xúc), nông nghiệp, máy phát điện, đầu máy cho tàu, 
động cơ cho tàu thuyền, máy trộn bê tông, máy đào đất, thiết bị để gia công cơ khí, máy 
khai thác mỏ, động cơ điện không dùng cho xe cộ mặt đất, máy móc thiết bị điện (máy 
biến áp), thủy hải sản đã được chế biến không còn sống, rau quả đã dược bảo quản, bột 
cá, thức ăn cho thủy sản, thức ăn cho con giống thủy sản, chất phụ gia cho thức ăn thủy 
sản, bột cá làm thức ăn cho động vật.  
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(210) 4-2015-27506 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.4 
(591) Đỏ, ghi đậm, ghi nhạt 
(731) Công ty cổ phần tư vấn Lead  

(VN) 
Số 8 đường 9 tập thể F361 An Dương, 
phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn quản lý thương mại; quảng cáo; mua bán máy vi tính, thiết bị 

ngoại vi và phần mềm máy tính; khảo sát kinh doanh thương mại; tư vấn tổ chức và quản 
lý kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh.  

 

 
(210) 4-2015-27519 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) CROSS PLUS INC.  (JP) 

3-9-13 Hananoki, Nishiku, Nagoya, 
Aichi 451-8560 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; nịt bít tất; dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; đai quần; cạp quần 

[trang phục]; thắt lưng [trang phục]; đồ đi ở chân; trang phục dùng trong các lễ hội hóa 
trang; quần áo dùng cho thể thao; giày cao cổ dùng cho thể thao.  

 
 

 
(210) 4-2015-27521 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 19.7.25; 26.13.25 
(731) E DONG RICE WINE CO., LTD.   (KR) 

2466, Hwadong-ro, Idong-myeon, 

Pocheon-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo truyền thống Hàn Quốc (Makgeoli); rượu mạnh chưng cất của Hàn 

Quốc (Soju); rượu mùi.  
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(210) 4-2015-27524 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) PEPSICO, INC.   (US) 

700 Anderson Hill Road, Purchase, New 
York 10577, United States of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 30: Đồ ăn nhẹ (snack foods) trên cơ sở ngô; bánh ngô dạng lát mỏng chiên giòn.  

 

 
(210) 4-2015-27528 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Nguyễn Ngọc Tú   (VN) 

Số 2 Dốc Tam Đa, phường Thụy Khuê, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố; máy ép trái cây. 
 

Nhóm 08: Bàn là (bàn ủi).  
 

Nhóm 11: Quạt; máy lọc nước; bình thủy điện; đèn sưởi; lò vi sóng; nồi cơm điện; bình 
đun nước chạy điện; máy sấy tóc; bếp ga-bếp âm; bếp từ, hồng ngoại; nồi áp suất-hấp 
dùng điện; nồi lẩu điện; thiết bị nướng-chiên thực phẩm; máy hút khói-mùi. 

 
Nhóm 21: Bình-ấm đun không dùng điện; nồi áp suất-hấp không dùng điện. 

 

 
(210) 4-2015-27545 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.4; 26.13.25; 14.7.6 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Leaderweld Alloy Rod Việt 
Nam  (VN) 
Lô K-B1, đường số 2A, khu công nghiệp 
Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: que hàn, dây hàn, chế phẩm hàn, nguyên liệu sản xuất que hàn, máy 

hàn, thiết bị máy móc sản xuất que hàn. 
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(210) 4-2015-27548 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại sơn Nhật Anh  (VN)
Khu công nghiệp Hợp Thịnh, huyện Tam 
Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn dầu dùng trong xây dựng. 
 

Nhóm 19: Bột bả tường; bột đá dùng trong xây dựng. 
 

 
(210) 4-2015-27549 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại sơn Nhật Anh  (VN)
Khu công nghiệp Hợp Thịnh, huyện Tam 
Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn dầu dùng trong xây dựng.  
 

Nhóm 19: Bột bả tường; bột đá dùng trong xây dựng. 
 

 
(210) 4-2015-27560 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 25.1.6; A25.1.10; A26.11.9 
(591) Đen, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Phạm Hoàng Vũ  (VN) 
Lô B2-15-31 khu đô thị Phước Lý, 
phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), cacao, cà phê nhân tạo. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-27564 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Thanh Hóa    (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa   

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2015-27565 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Thanh Hóa    (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa   

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2015-27566 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2015-27568 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 24.17.20 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần y dược Lis  
(VN) 
Số 3/2 khu đô thị Park City, đường Lê 

Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-27580 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.17.5; A26.4.24; 26.4.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ điện 
máy Anh Tú  (VN) 
78A Trần Huy Liệu, phường 15, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị âm thanh, loa, đài, âm li. 

 

 
(210) 4-2015-27583 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A9.5.12 
(591) Xanh tím than, xanh lá non 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
thời trang 3C  (VN) 
C1575 đường Vành đai Phía Đông, khu 
đô thị mới An Phú-An Khánh, phường 
An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-27584 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ tươi, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Villa Home  (VN)
118/90/57 Phan Huy ích, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh: buồng gương sen tắm, bồn rửa, vòi sen, bồn tắm, bồn tắm mát-

xa, bồn cầu. 

 
Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh như: vòi sen, bồn tắm, bồn tắm mát-xa, bồn cầu, 
buồng gương sen tắm, bồn rửa. 
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(210) 4-2015-27587 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Vàng, xanh cốm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
Đông Dương  (VN) 
315 đường số 10, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý: tham gia tố tụng tại tòa án nhân dân các cấp; dịch vụ tham gia 

tố tụng trọng tài; tư vấn pháp luật; đại diện pháp lý; đại diện ngoài tố tụng; các dịch vụ 
pháp lý khác; dịch vụ tư vấn về sở hữu trí tuệ; quản lý quyền tác giả. 

 

 
(210) 4-2015-27588 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Vàng, xanh cốm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
Đông Dương   (VN) 
315 đường số 10, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý: tham gia tố tụng tại tòa án nhân dân các cấp; dịch vụ tham gia 

tố tụng trọng tài; tư vấn pháp luật; đại diện pháp lý; đại diện ngoài tố tụng; các dịch vụ 
pháp lý khác; dịch vụ tư vấn về sở hữu trí tuệ; quản lý quyền tác giả. 

 

 
(210) 4-2015-27589 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - sản xuất Lâm Hồng 
Phát  (VN) 
Số 69 đường số 5, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán camera quan sát, đầu ghi hình camera, máy chống trộm. 
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(210) 4-2015-27631 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Hộ kinh doanh Huỳnh Triệu 

Lĩnh  (VN) 
Số 296, đường Mê Linh, Liên Bảo, Vĩnh 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH SHARETOLINK Việt 
Nam (VN SHARETOLINK COMPANY 
LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị làm sạch nước; thiết bị phân phối nước; thiết bị đun 
nước; đèn chiếu sáng; thiết bị nấu nướng. 

 

 
(210) 4-2015-27647 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.7; A3.7.24 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH nhà máy nhôm 

Santadoor Thiên Minh  (VN) 
Khu Hai Vân, phường Văn Dương, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; cửa nhôm.  
 

 
(210) 4-2015-27657 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Mạnh  (VN) 
Thôn 7, xã Phú Xuân, huyện Krông 
năng, tỉnh Dăk Lăk 

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước (dùng trong gia đình). 
 

 
(210) 4-2015-27668 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.1; 18.3.21; 18.3.23 
(591) Xanh lá cây, đỏ, xanh dương, đen, trắng 
(731) Ban quản lý Vườn Quốc gia 

Côn Đảo  (VN) 
Số 29 Võ Thị Sáu, huyện Côn Đảo, tỉnh 
Bà Rịa Vũng Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Tổ yến (tổ chim ăn được); yến tinh chế; yến sào đã qua sơ chế, bảo quản.  
 

Nhóm 35: Bán tổ yến, thực phẩm làm từ yến sào.  
 

Nhóm 44: Nhân đàn chim yến; khai thác tài nguyên yến sào (tổ chim yến).  
 

 
(210) 4-2015-27672 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.5.1; 1.15.21 

(591) Trắng, xanh da trời 

(731) DEARBORN INTERNATIONAL 

CORP., LTD.   (TH) 

59 Moo 2, Poochaosamingprai Road, 

Bangyaprak Phrapradaeng, Samutprakarn 

10130 Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch đa năng; chế phẩm tẩy vết bẩn quần áo và chế phẩm làm 

sạch đồ da; chế phẩm làm sạch cho mục đích gia dụng.  
 

 
(210) 4-2015-27687 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.24; A26.3.5; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Trung Huy  (VN) 
404C3, đại lộ Đồng Khởi, khu phố 6, 

phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, 

tỉnh Bến Tre 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn; thuốc màu; vecni; chất dùng làm lớp phủ công nghiệp (tương tự như sơn); 

chế phẩm dùng làm sơn lót (tương tự như sơn); phẩm màu cho thực phẩm. 
 

Nhóm 11: Máy sấy khô không khí; bồn tắm; thiết bị làm lạnh đồ uống; máy điều hòa 

không khí; tủ lạnh; bếp ga; bình nóng lạnh (thiết bị cung cấp nước nóng lạnh); máy sấy 

tóc; bình lọc nước uống; thiết bị lọc khí ga; vỉ nướng (là thiết bị nấu nướng); bình nước 

nóng dùng điện; bóng đèn chiếu sáng, buồng lạnh; thiết bị vệ sinh (bồn cầu, bồn rửa mặt); 

máy sấy cà phê; bồn cầu; thiết bị nhà bếp cụ thể: bếp từ (dùng điện); máy hút khói; hút 

mùi dùng cho nhà bếp; lò nướng dùng điện: lò vi sóng. 
 

Nhóm 19: Xi măng; bột trét tường; gỗ xây dựng; bê tông; gỗ ván thùng; ván sàn; gạch; 

ngói; vật liệu chịu lửa; vôi; cát; ván lợp; tấm lát sàn không bằng kim loại và dùng trong 

xây dựng; kính an toàn; kính tường dùng trong kiến trúc; kính cách nhiệt. 
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(210) 4-2015-27692 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
Grazie  (VN) 
Số 116 Nguyễn Tuân, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày dép; thắt lưng; khăn quàng cổ.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo; giầy dép; thắt lưng; khăn quàng cổ.  
 

 
(210) 4-2015-27710 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.13; 25.1.25; A5.5.20; A24.3.7 (540) 

  

(731) Trần Thị Thanh Trà   (VN) 
71/1 Lê Hữu Trác, phường Phước Mỹ, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; các loại đồ uống trên cơ sở cà phê, chè, ca cao, sô cô 
la; các loại bánh làm từ bột mỳ như bánh mỳ, bánh ngọt, bánh xốp; chế phẩm từ ngũ cốc 
như bột ngũ cốc, bột ngô, bánh gạo, bột yến mạch, bánh kếp. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, thẩm mỹ viện, cắt uốn tóc, chăm sóc da mặt.  

 
 

(210) 4-2015-27720 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.3.6; A5.5.20; 26.4.2; 25.5.2 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, đen, trắng, xanh lá 

cây, xanh dương, đỏ, nâu, xám 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Cơ  (VN) 
Thôn Dương ổ, Phong Khê, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn giấy; giấy lau chùi dùng cho gia đình.  
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(210) 4-2015-27734 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư KENLI  

(VN) 
Số 2, Dịch Vọng Hậu, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị chạy điện gia dụng (cụ thể gồm: máy phát điện xoay chiều; máy cắt 

bánh mỳ; máy rửa bát đĩa; máy lọc gia dụng; máy ép trái cây gia dụng chạy điện; máy 
nạo, thái rau củ quả; thiết bị đánh kem gia dụng chạy điện; máy giặt). 

 
Nhóm 11: Thiết bị gia dụng (cụ thể gồm: thiết bị điều hoà không khí; thiết bị làm lạnh 
không khí; thiết bị khử mùi không khí; thiết bị lọc không khí; máy sấy khô; vỉ để nướng; 
máy nướng bánh mỳ chạy điện; máy pha, lọc cà phê chạy điện; hệ thống và thiết bị nấu 
nương; dụng cụ nấu nướng chạy điện; bếp nấu ăn; đệm sưởi nóng chạy điện không dùng 
trong ngành y; chảo rán chạy điện, chảo áp suất chạy điện; đèn dùng để chiếu sáng và 
trang trí; thảm sưởi chạy điện; máy hút mùi dùng cho nhà bếp; quạt gia dụng chạy điện; 
ấm đun nước chạy điện; tủ lạnh; máy sấy quần áo; lò hâm thức ăn; lò vi sóng; lò quay thịt; 
xiên thịt để nướng trong lò quay; bồn rửa bát; máy đun nước; bếp gas; bếp điện; bếp điện 
tử; ấm đun nước siêu tốc; máy hút ẩm; nồi cơm điện). 

 

 
(210) 4-2015-27741 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 26.4.2 
(591) Xanh cây, xanh lá mạ, vàng, trắng 

(540)  

(731) Công ty TNHH Techbifarm  
(VN) 
Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công 
nghệ cao, km29 đại lộ Thăng Long, xã 
Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-27750 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Nho 

(540) 

 
(731) Nguyễn Vân Nam  (VN) 

77 đường 7A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc cụ thể là: mặt nạ làm đẹp, kem làm 
trắng da, mỹ phẩm, kem mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ phẩm), nước hoa (dầu thơm), chế 
phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, phấn trang điểm, chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người 
thon thả.  

 

 
(210) 4-2015-27774 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 

HP   (VN) 
Lô MD3 KCN Đức Hòa 1 - Hạnh Phúc, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ. 
 

 
(210) 4-2015-27781 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.5.1; A26.4.24; 1.13.1 
(591) Xanh dương, xanh lá, trắng, trắng bạc 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần ứng dụng 
công nghệ cao á Châu  (VN) 
72 đường 265, phường Hiệp Phú, quận 
9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất.  
 

Nhóm 35: Mua bán hóa chất. 
 

 
(210) 4-2015-27790 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.2.7; A5.3.15 
(731) EDGEWELL PERSONAL CARE 

BRANDS, LLC  (US) 
6 Research Drive, Shelton, Connecticut 
06484, U.S.A. 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chống nắng và chăm sóc da (không chứa thuốc, dùng cho mục đích 

mỹ phẩm); chế phẩm bảo vệ da và cơ thể dưới ánh nắng (chống nắng và ngăn tia nắng mặt 
trời) dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-27792 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(300) UK00003105936 27.04.2015 GB 

(531) 25.1.25; 26.4.2; 25.7.25 
(591) Đen, trắng, xanh lam, vàng đồng 
(731) CTBAT INTERNATIONAL CO. 

LIMITED  (HK) 
29th Floor, Oxford House, Taikoo Place, 
979 King's Road, Island East, Hong 
Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá và diêm. 

 

 
(210) 4-2015-27800 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.13.25; 26.4.9; A26.4.24; 

18.2.1 
(731) ASSOMA INC.   (TW) 

No. 10, Alley 14, Lane 15, Sande Street, 
Kengkou Village, Luzhu District, 
Taoyuan City, 33842, Taiwan  

(540)  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm hóa chất không có phới làm kín; bộ lọc dạng ống dùng để xử lý hóa 

chất [bộ phận của máy móc, máy và động cơ]; máy bơm có động cơ bịt kín biến tần; máy 
bơm nước; máy bơm; máy bơm tự mồi; bơm [bộ phận của máy móc, máy và động cơ]; 
bơm ly tâm; máy bơm điện; bơm dùng cho thiết bị cấp nhiệt; bộ lọc [bộ phận của máy 
móc, máy và động cơ]; máy lọc chất lỏng; bộ điều chỉnh tốc độ động cơ [bộ phận của 
máy]; máy bào rãnh; bơm chân không [máy móc]; động cơ, không dùng cho xe cộ mặt 
đất; máy lọc để tiến hành các hoạt động hóa học.  
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(210) 4-2015-27801 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) ASSOMA INC.   (TW) 

No. 10, Alley 14, Lane 15, Sande Street, 
Kengkou Village, Luzhu District, 
Taoyuan City, 33842, Taiwan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm hóa chất không có phớt làm kín; bộ lọc dạng ống dùng để xử lý hóa 

chất [bộ phận của máy móc, máy và động cơ]; máy bơm có động cơ bịt kín biến tần; máy 
bơm nước; máy bơm; máy bơm tự mồi; bơm [bộ phận của máy móc, máy và động cơ]; 
bơm ly tâm; máy bơm điện; bơm dùng cho thiết bị cấp nhiệt; bộ lọc [bộ phận của máy 
móc, máy và động cơ]; máy lọc chất lỏng; bộ điều chỉnh tốc độ động cơ [bộ phận của 
máy]; máy bào rãnh; bơm chân không [máy móc]; động cơ, không dùng cho xe cộ mặt 
dất; máy lọc để tiến hành các hoạt động hóa học.  

 

 
(210) 4-2015-27802 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.5.1; 26.1.1; 26.4.3 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Khang Thịnh 

Phát  (VN) 
74B2 đường Trần Văn Khéo, phường 
Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán văn phòng phẩm, lịch, lốc lịch, gạo; xuất nhập khẩu gạo.  

 

 
(210) 4-2015-27804 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.15; 6.1.2; 2.9.14; A2.9.15 
(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 

xuất thương mại HTX Việt 
Nam  (VN) 
Số 21, ngõ 43/121 Trung Kính, phường 
Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón vi sinh. 
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(210) 4-2015-27805 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.15; 6.1.2; 29.1.4; A2.9.15 
(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 

xuất thương mại HTX Việt 
Nam   (VN) 
Số 21, ngõ 43/121 Trung Kính, phường 
Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón vi sinh. 

 

 
(210) 4-2015-27820 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) JIANGYIN JIANGLIAN INDUSTRY 

TRADE CO., LTD    (CN) 
15 Jian Kang Road, Jiangyin Jiangsu, 
China   

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ nấm; thuốc trừ bọ rầy; thuốc trừ cỏ; thuốc trừ bệnh cho 

cây trồng. 
 

(210) 4-2015-27821 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) JIANGYIN JIANGLIAN INDUSTRY 

TRADE CO., LTD    (CN) 
15 Jian Kang Road, Jiangyin Jiangsu, 
China   

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ nấm; thuốc trừ bọ rầy; thuốc trừ cỏ; thuốc trừ bệnh cho 
cây trồng. 

 

 
(210) 4-2015-27822 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) JIANGYIN JIANGLIAN INDUSTRY 

TRADE CO., LTD    (CN) 
15 Jian Kang Road, Jiangyin Jiangsu, 
China   

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ nấm; thuốc trừ bọ rầy; thuốc trừ cỏ; thuốc trừ bệnh cho 
cây trồng. 

 

 
(210) 4-2015-27823 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) JIANGYIN JIANGLIAN INDUSTRY 

TRADE CO., LTD    (CN) 
15 Jian Kang Road, Jiangyin Jiangsu, 
China   

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ nấm; thuốc trừ bọ rầy; thuốc trừ cỏ; thuốc trừ bệnh cho 

cây trồng. 
 

 
(210) 4-2015-27824 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) JIANGYIN JIANGLIAN INDUSTRY 

TRADE CO., LTD    (CN) 
15 Jian Kang Road, Jiangyin Jiangsu, 
China   

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ nấm; thuốc trừ bọ rầy; thuốc trừ cỏ; thuốc trừ bệnh cho 
cây trồng. 

 

 
(210) 4-2015-27825 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) JIANGYIN JIANGLIAN INDUSTRY 

TRADE CO., LTD  (CN) 
15 Jian Kang Road, Jiangyin Jiangsu, 
China 

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ nấm; thuốc trừ bọ rầy; thuốc trừ cỏ; thuốc trừ bệnh cho 
cây trồng.  

 

 
(210) 4-2015-27826 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) JIANGYIN JIANGLIAN INDUSTRY 
TRADE CO., LTD  (CN) 
15 Jian Kang Road, Jiangyin Jiangsu, 
China 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ nấm; thuốc trừ bọ rầy; thuốc trừ cỏ; thuốc trừ bệnh cho 

cây trồng.  
 

 
(210) 4-2015-27827 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) JIANGYIN JIANGLIAN INDUSTRY 

TRADE CO., LTD  (CN) 

15 Jian Kang Road, Jiangyin Jiangsu, 

China 

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ nấm; thuốc trừ bọ rầy; thuốc trừ cỏ; thuốc trừ bệnh cho 

cây trồng.  
 

 
(210) 4-2015-27828 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) JIANGYIN JIANGLIAN INDUSTRY 

TRADE CO., LTD  (CN) 

15 Jian Kang Road, Jiangyin Jiangsu, 

China 

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 01: Thuốc kích thích tăng trưởng cho cây trồng. 

 

 
(210) 4-2015-27829 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) JIANGYIN JIANGLIAN INDUSTRY 

TRADE CO., LTD  (CN) 

15 Jian Kang Road, Jiangyin Jiangsu, 

China 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 01: Thuốc kích thích tăng trưởng cho cây trồng. 
 

 
(210) 4-2015-27840 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần JTech Việt 

Nam  (VN) 
Số 1 LK6B, làng Việt Kiều Châu Âu, 
khu đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sản phẩm gương soi, xuất nhập khẩu sản phẩm gương soi. 

 
 

(210) 4-2015-27841 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) MILLENNIUM & COPTHORNE 

INTERNATIONAL LIMITED  (SG) 
36 Robinson Road #04-01 City House, 
Singapore 068877 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Võ Trần (VO TRAN 

CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ khách hàng thân thiết và dịch vụ câu lạc bộ khách hàng cho mục đích 

thương mại, khuyến mãi và/hoặc quảng cáo; các chương trình khách hàng thân thiết có 
phiếu thân thiết và điểm thân thiết mang lại lợi nhuận để thưởng cho các khách hàng 
thường xuyên. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và nhà hàng ăn uống cho những khách hàng được ưu tiên. 

 
 

(210) 4-2015-27842 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Trần Thị Hoa  (VN) 
Số nhà 65, tổ 07, đường Phù Nghĩa, 
phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định, 
tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nội thất kinh tế; sơn siêu trắng trần; sơn chống thấm; sơn chống kiềm nội 

thất; sơn chống kiềm ngoại thất; sơn bóng nội thất; sơn siêu bóng nội thất; sơn bóng ngoại 
thất; sơn siêu bóng ngoại thất; sơn mịn nội thất; sơn phủ bóng trong suốt. 
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(210) 4-2015-27843 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.9 
(591) Vàng, nâu 
(731) Công ty TNHH Hương Hải 

Group  (VN) 
¤ C2, khu biệt thự cao cấp, đường Hạ 
Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ 
Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: vôi; đá vôi; xi măng; thạch cao; gạch ngói 

không nung; xỉ quặng (vật liệu xây dựng). 
 

 
(210) 4-2015-27844 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.9 
(591) Vàng, nâu 
(731) Công ty TNHH Hương Hải 

Group  (VN) 
¤ C2, khu biệt thự cao cấp, đường Hạ 
Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ 
Long, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng phi kim loại: vôi, đá vôi, xi măng, thạch cao, gạch 

ngói không nung, xỉ quặng (vật liệu xây dựng), mua bán vôi quét tường, vôi dùng trong 
nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản; đại lý xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng phi kim loại 
(vôi, đá vôi, xi măng, thạch cao, gạch ngói không nung, xỉ quặng (vật liệu xây dựng)), vôi 
quét tường, vôi dùng trong nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. 

 

 
(210) 4-2015-27845 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.9 
(591) Vàng, nâu 
(731) Công ty TNHH Hương Hải 

Group  (VN) 
¤ C2, khu biệt thự cao cấp, đường Hạ 
Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ 
Long, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: vôi; đá vôi; xi măng; thạch cao; gạch ngói 
không nung; xỉ quặng (vật liệu xây dựng). 

 

 
(210) 4-2015-27846 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.9 
(591) Vàng, nâu 
(731) Công ty TNHH Hương Hải 

Group  (VN) 
¤ C2, khu biệt thự cao cấp, đường Hạ 
Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ 
Long, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng phi kim loại: vôi, đá vôi, xi măng, thạch cao, gạch 
ngói không nung, xỉ quặng (vật liệu xây dựng), mua bán vôi quét tường, vôi dùng trong 
nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản; đại lý xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng phi kim loại 
(vôi, đá vôi, xi măng, thạch cao, gạch ngói không nung, xỉ quặng (vật liệu xây dựng)), vôi 
quét tường, vôi dùng trong nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. 

 

 
(210) 4-2015-27847 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.9 
(591) Vàng, nâu 
(731) Công ty TNHH Hương Hải 

Group  (VN) 
¤ C2, khu biệt thự cao cấp, đường Hạ 
Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ 
Long, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: vôi; đá vôi; xi măng; thạch cao; gạch ngói 
không nung; xỉ quặng (vật liệu xây dựng). 

 
 

(210) 4-2015-27848 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.9 
(591) Vàng, nâu 
(731) Công ty TNHH Hương Hải 

Group  (VN) 
¤ C2, khu biệt thự cao cấp, đường Hạ 
Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ 
Long, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng phi kim loại: vôi, đá vôi, xi măng, thạch cao, gạch 
ngói không nung, xỉ quặng (vật liệu xây dựng), mua bán vôi quét tường, vôi dùng trong 
nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản; đại lý xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng phi kim loại 
(vôi, đá vôi, xi măng, thạch cao, gạch ngói không nung, xỉ quặng (vật liệu xây dựng)), vôi 
quét tường, vôi dùng trong nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. 

 

 
(210) 4-2015-27849 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.9 
(591) Vàng, nâu 
(731) Công ty TNHH Hương Hải 

Group  (VN) 
¤ C2, khu biệt thự cao cấp, đường Hạ 
Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ 
Long, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: vôi; đá vôi; xi măng; thạch cao; gạch ngói 

không nung; xỉ quặng (vật liệu xây dựng). 
 

 
(210) 4-2015-27851 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.15; 1.15.15; 26.1.2 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) ủy ban nhân dân huyện Tam 
Đường, tỉnh Lai Châu   (VN) 
Thị trấn Tam Duờng, huyện Tam Đường, 
tỉnh Lai Châu  

 
(511)   Nhóm 30: Chè lăn viên; chè ô long xanh; chè mat cha; chè bao chung; chè đen; chè kim 

tuyên; chè sencha. 
 

Nhóm 35: Mua và bán chè.  
 

 
(210) 4-2015-27860 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A25.1.10; 25.1.9; 26.1.4 
(591) Đỏ, cam, vàng, nâu, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể cà phê 
Tân Phát  (VN) 
34 Miếu Bình Đông, khu phố 17, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt; cà phê bột; cà phê hòa tan.  
 

 
(210) 4-2015-27862 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.4.24; 24.17.15 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH FANSI  (VN) 
Số 17 Phạm Hồng Thái, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2015-27863 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Hoàng Gia Khánh   (VN) 
Thôn Thống Nhất, xã Kim Lan, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị lọc nước; cây nước nóng lạnh; đèn điện; bình nước nóng 

cho nhà tắm; hệ thống và thiết bị vệ sinh.  
 

Nhóm 21: Bộ nồi niêu xoong, chảo rán của nhà bếp (không dùng điện); dụng cụ nấu 
nuớng (không dùng điện; dụng cụ nhà bếp; chậu; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà 
bếp.    

 
Nhóm 35: Quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; trưng bày giới thiệu sản phẩm; mua bán các 
sản phẩm sau: men gốm, men sứ, hợp phần để sản xuất gốm kỹ thuật, men tráng gốm, đất 
sét/cao lanh; dung dịch sét lỏng để làm đồ sứ, hợp phần gốm dùng để nung kết; thiêu kết, 
đồ gốm, đồ gốm cho mục đích gia đình, đồ gốm để chứa đựng, đồ gốm cho mục đích 
trang trí, đồ sành, tượng bằng sứ, gốm, đất nung hoặc thuỷ tinh, máy lọc nước, thiết bị lọc 
nước, cây nuớc nóng lạnh, đèn điện, bình nưóc nóng cho nhà tắm, hệ thống và thiết bị vệ 
sinh, bộ nồi niêu xoong, chảo rán của nhà bếp, dụng cụ nấu nướng (không dùng điện) 
dụng cụ nhà bếp, chậu, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp. 

 

 
(210) 4-2015-27864 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Hoàng Gia Khánh   (VN) 
Thôn Thống Nhất, xã Kim Lan, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội   
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(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị lọc nước; cây nước nóng lạnh; đèn điện; bình nước nóng 
cho nhà tắm; hệ thống và thiết bị vệ sinh.  

 

Nhóm 21: Bộ nồi niêu xoong, chảo rán của nhà bếp (không dùng điện); dụng cụ nấu 
nuớng (không dùng điện; dụng cụ nhà bếp; chậu; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà 
bếp.   

 

Nhóm 35: Quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; trưng bày giới thiệu sản phẩm; mua bán các 
sản phẩm sau: men gốm, men sứ, hợp phần để sản xuất gốm kỹ thuật, men tráng gốm, đất 
sét/cao lanh; dung dịch sét lỏng để làm đồ sứ, hợp phần gốm dùng để nung kết; thiêu kết, 
đồ gốm, đồ gốm cho mục đích gia đình, đồ gốm để chứa đựng, đồ gốm cho mục đích 
trang trí, đồ sành, tượng bằng sứ, gốm, đất nung hoặc thuỷ tinh, máy lọc nước, thiết bị lọc 
nước, cây nuớc nóng lạnh, đèn điện, bình nưóc nóng cho nhà tắm, hệ thống và thiết bị vệ 
sinh, bộ nồi niêu xoong, chảo rán của nhà bếp, dụng cụ nấu nướng (không dùng điện) 
dụng cụ nhà bếp, chậu, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp. 

 

 
(210) 4-2015-27865 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Hoàng Gia Khánh  (VN) 
Thôn Thống Nhất, xã Kim Lan, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị lọc nước; cây nước nóng lạnh; đèn điện; bình nước nóng 
cho nhà tắm; hệ thống và thiết bị vệ sinh. 

 
Nhóm 21: Bộ nồi niêu xoong, chảo rán của nhà bếp (không dùng điện); dụng cụ nấu 
nuớng (không dùng điện); dụng cụ nhà bếp; chậu; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và 
nhà bếp.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; trưng bày giới thiệu sản phẩm; mua bán các 
sản phẩm sau: men gốm, men sứ, hợp phần để sản xuất gốm kỹ thuật, men tráng gốm, đất 
sét/cao lanh; dung dịch sét lỏng để làm đồ sứ, hợp phần gốm dùng để nung kết; thiêu kết, 
đồ gốm, đồ gốm cho mục đích gia đình, đồ gốm để chứa đựng, đồ gốm cho mục đích 
trang trí, đồ sành, tượng bằng sứ, gốm, đất nung hoặc thủy tinh, máy lọc nước, thiết bị lọc 
nước, cây nuớc nóng lạnh, đèn điện, bình nưóc nóng cho nhà tắm, hệ thống và thiết bị vệ 
sinh, bộ nồi niêu xoong, chảo rán của nhà bếp, dụng cụ nấu nướng (không dùng điện) 
dụng cụ nhà bếp, chậu, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp. 

 

 
(210) 4-2015-27866 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A25.3.3; 26.4.7; 26.4.4; 1.15.21 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xanh lá cây, nâu 

vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền hình 
VNTV Hà Nội  (VN) 
Số 44, ngõ 306, phố Tây Sơn, phường 
Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quảng cáo thương mại trên truyền hình; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; đại lý quảng cáo; dịch vụ 

quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ mua bán các sản phẩm sau: thiết bị 

nghe nhìn; thiết bị truyền phát viễn thông, anten thu sóng vô tuyến; thiết bị báo hiệu 

chống trộm; thiết bị ngoại vi máy tính.  
 

 
(210) 4-2015-27871 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH HAPPY COOK  
(VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, tỉnh Đồng 

Nai 

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố, may xay thực phẩm ( loại dùng điện, sử dụng trong gia đình). 

 

Nhóm 08: Dao, thìa, dĩa (nĩa). 

 

Nhóm 11: Thiết bị nấu nướng, làm lạnh dùng điện (nồi cơm điện, bếp điện, chảo điện, nồi 

điện, lò viba, ấm đun nước, nồi áp suất, tủ ướp lạnh, tủ động lạnh, máy điều hoà không 

khí), quạt điện, máy lọc nước (loại dùng trong gia đình), bếp ga. 

 

Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp (nồi, chảo, càmen, thau), thùng đựng đá, thùng ướp lạnh, bình 

cách nhiệt, bình thủy (không chạy điện). 
 

 
(210) 4-2015-27872 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HAPPY COOK  
(VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, tỉnh Đồng 

Nai 

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố, may xay thực phẩm ( loại dùng điện, sử dụng trong gia đình). 

 

Nhóm 08: Dao, thìa, dĩa (nĩa). 

 

Nhóm 11: Thiết bị nấu nướng, làm lạnh dùng điện (nồi cơm điện, bếp điện, chảo điện, nồi 

điện, lò viba, ấm đun nước, nồi áp suất, tủ ướp lạnh, tủ động lạnh, máy điều hoà không 

khí), quạt điện, máy lọc nước (loại dùng trong gia đình), bếp ga. 

 

Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp (nồi, chảo, càmen, thau), thùng đựng đá, thùng ướp lạnh, bình 

cách nhiệt, bình thủy (không chạy điện). 
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(210) 4-2015-27881 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.3.1; A5.3.13; A5.3.14 

(591) Đen, đỏ 

(731) Nguyễn Huy Cầu  (VN) 
Số 24-26 ngách 93, ngõ 59, đường Mễ 

Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp nấu (bếp điện, bếp ga, bếp từ, bếp hồng ngoại); hệ thống và thiết bị nấu 

nướng; chậu rửa gắn cố định; vòi hoa sen; máy hút mùi dùng cho nhà bếp; máy điều hòa 

không khí. 
 

 
(210) 4-2015-27882 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Nguyễn Huy Cầu   (VN) 
Số 24-26 ngách 93, ngõ 59, đường Mễ 

Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp nấu (bếp điện, bếp ga, bếp từ, bếp hồng ngoại); hệ thống và thiết bị nấu 

nướng; chậu rửa gắn cố định; vòi hoa sen; máy hút mùi dùng cho nhà bếp; máy điều hòa 

không khí. 
 

 

 
(210) 4-2015-27883 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Nguyễn Huy Cầu   (VN) 
Số 24-26 ngách 93, ngõ 59, đường Mễ 

Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp nấu (bếp điện, bếp gas, bếp từ, bếp hồng ngoại); hệ thống và thiết bị nấu 

nướng; chậu rửa gắn cố định; vòi hoa sen; máy hút mùi dùng cho nhà bếp; máy điều hòa 

không khí. 
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(210) 4-2015-27884 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.4.9 
(591) Xanh dương nhạt, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
gạch ngói tuynel Tân Kỳ  
(VN) 
Bãi Rỏi, xóm Kỳ Phong, xã Kỳ Sơn, 
huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại bao gồm: gạch đặc, gạch hai lỗ, ba lỗ, gạch bốn 

lỗ và gạch sáu lỗ (gạch rỗng). 
 

 
(210) 4-2015-27885 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A17.2.2; 26.4.3 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh dương nhạt 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân vàng 
bạc Trường Thắng  (VN) 
Khối Tân Thành, phường Hòa Hiếu, thị 
xã Thái Hòa, Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, kim loại quý. 
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý, kim loại quý và quặng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-27886 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A17.2.2; 26.4.2 
(591) Xanh dương nhạt, đỏ, vàng, tím 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân vàng 
bạc dịch vụ thương mại Hoài 
Đường  (VN) 
Số 195, khối Kim Tân, phường Hòa 
Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, kim loại quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý, kim loại quý và quặng kim loại. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1032 

(210) 4-2015-27887 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A17.2.2; 26.4.2 
(591) Tím, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
vàng bạc đá quý Ngọc Cúc  
(VN) 
Xóm 8, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái 
Hòa, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, kim loại quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý, kim loại quý và quặng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-27888 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A17.2.2; 26.4.1 
(591) Vàng, xanh dương đậm, đỏ, vàng bạc 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Hải Nghĩa  (VN) 
Khối Quang Trung, phường Quang Tiến, 
thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, kim loại quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý, kim loại quý và quặng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-27889 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A17.2.2 
(591) Đỏ, vàng, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân vàng 
bạc Bích Hải  (VN) 
Số 170, khối Kim Tân, phường Hòa 
Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, kim loại quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý, kim loại quý và quặng kim loại. 
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(210) 4-2015-27962 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A2.1.16; 2.1.11; A1.11.9; A2.1.23 
(731) SHENG SHANG HUNG TRADING 

CO., LTD.   (TW) 
No.73, Hui'an St., Yuanlin City, 
Changhua County 510, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước lau rửa dùng cho nhà bếp,  dùng cho mục đích gia dụng, chất tẩy rửa 

dùng cho mục đích gia dụng, nước rửa, làm sạch thực phẩm (rau, củ, quả, thịt...) dùng cho 
mục đích gia dụng, chất tẩy rửa dùng trong bếp, cho mục đích gia dụng, chất tẩy rửa dùng 
cho đồ giặt dùng cho mục đích gia dụng, nước lau rửa đồ đạc, dùng cho mục đích gia 
dụng. 

 

 
(210) 4-2015-28004 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.1; 26.1.1; 26.1.10; A5.1.16; 

A5.3.13 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Phân bón Hữu cơ Thảo mộc - 
TG   (VN) 
Tổ 3, ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương, 
huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Giá thể (đất/chất nền) dùng trong nông nghiệp; phân bón.  

 

 
(210) 4-2015-28005 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; A26.11.8; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ phát triển Đại Lộc  
(VN) 
19/9A Huỳnh Tấn Phát, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ. 
 

Nhóm 16: Tranh trang trí. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1034 

Nhóm 20: Hàng trang trí nội thất bằng gỗ. 
 

 
(210) 4-2015-28006 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.15 
(591) Vàng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ phát triển Đại Lộc  
(VN) 
19/9A Huỳnh Tấn Phát, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ. 
 

Nhóm 16: Trang trang trí. 
 

 
(210) 4-2015-28044 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần BMC Việt 

Nam  (VN) 
Lô MB1-2, KCN Đức Hoà 1, Hạnh Phúc, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ. 
 

 
(210) 4-2015-28045 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần BMC Việt 

Nam  (VN) 
Lô MB1-2, KCN Đức Hoà 1, Hạnh Phúc, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ. 
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(210) 4-2015-28101 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
quảng cáo dịch vụ truyền 
hình du lịch ảnh Việt   (VN) 
210 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch và vận chuyển khách du lịch. 
 

 
(210) 4-2015-28115 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư địa 
ốc Đại Quang Minh  (VN) 
92 Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; quản lý 

các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản).  
 

 
(210) 4-2015-28121 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 26.1.1 

(591) Xanh lá, đen, trắng 

(731) Trần Thuỳ Trang  (VN) 
186B Ngô Quyền, phường 8, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540)  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép; quần áo; mũ (nón); thắt lưng quần áo (dây nịt); ca vát; tất (vớ).  
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(210) 4-2015-28122 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A19.13.21; 2.9.21; A11.3.3; 4.5.2 
(591) Đen, vàng, cam, trắng, xám, đỏ, trắng 

đục, ghi, xanh dương đậm, xanh lá nhạt 
(731) Công ty TNHH dược phẩm và 

trang thiết bị y tế Đại 
Trường Sơn  (VN) 
68/8 Lữ Gia, cư xá Lữ Gia, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-28123 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.1.1; 2.9.22; A3.7.24; 1.15.23 
(591) Trắng, vàng, xanh lam nhạt, xanh lam 

đậm, xanh dương nhạt, xanh dương đậm, 
vàng cam, xám, vàng nâu, đỏ nhạt 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
dược phẩm và thương mại 
SOHACO  (VN) 
Số 5 Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-28124 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Nghiêm Minh Hoàng  (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2015-28125 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Nghiêm Minh Hoàng  (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

(210) 4-2015-28126 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Nghiêm Minh Hoàng  (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2015-28127 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Nghiêm Minh Hoàng  (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-28128 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.15 
(591) Đỏ mận, xanh lá nhạt, xanh lá sẫm, trắng
(731) Nghiêm Minh Hoàng  (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2015-28129 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.15 
(591) Đỏ mận, xanh lá nhạt, xanh lá sẫm, trắng
(731) Nghiêm Minh Hoàng  (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
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gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-28131 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.23; A5.3.13 
(591) Xám, trắng 
(731) Nghiêm Minh Hoàng  (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, 
rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 
dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng 
cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-28135 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A7.1.11; 7.1.5; 7.5.10; 17.2.25; 

A25.1.10; 25.1.9 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm-dược liệu OPODIS  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
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bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, 
rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 
dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng 
cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-28145 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH rượu mạnh Phú 
Lễ Việt Nam  (VN) 
Số 355 Hương lộ 14, ấp Phú Thạnh, xã 
Phú Lễ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu các loại như: rượu gạo; rượu vôtca; rượu whisky; rượu brandy; rượu vang; 

rượu hoa quả. 
 

 
(210) 4-2015-28149 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.4 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ công nghệ HD View  
(VN) 
62D/18 Nguyên Hồng, cư xá Nguyên 
Hồng, phường 11, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: camera, thiết bị giám sát, thiết bị báo trộm, báo 

cháy, hàng may mặc, quần áo, giày dép, mũ (nón); mua bán đồ điện tử như tivi, đầu đĩa, 
thiết bị quay phim kỹ thuật số, máy chiếu; mua bán máy vi tính. 

 

 
(210) 4-2015-28155 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) BASF AGROCHEMICAL PRODUCTS 

B.V.   (NL) 
Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem, 
Netherlands 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ và chống động vật gây hại; chất diệt côn trùng; chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ; thuốc trừ sâu. 

 

 
(210) 4-2015-28160 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Công nghiệp 

Hóa dầu Hoa Kỳ  (VN) 
68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt, mỡ nhờn. 
 

 
(210) 4-2015-28174 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) AMAYA COMPANY   (JP) 

3-7, Ebisu 4-chome, Shibuya-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; chè; cà phê; hỗn hợp vị cà ri; bột cà ri; sốt cà ri (gia vị); sốt cà ri hữu 
cơ (gia vị); mỳ trung quốc; mỳ sợi; cơm; bánh ngọt; bánh mỳ và bánh mỳ tròn/bánh bao; 
kem được bào mỏng có vị ngọt; bánh gạo; súp đậu đỏ. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng cung cấp thức ăn, món tráng miệng và đồ uống; dịch vụ nhà hàng và 
quán cà phê cung cấp đồ uống, món tráng miệng và thức ăn mang đi. 

 

 
(210) 4-2015-28184 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.3; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Trắng, nâu, xanh ngọc 

(540) 

  

(731) Giáp Thị Vân Khanh  (VN) 
P105-B3 tập thể Giảng Võ, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, giải khát; quán rượu nhỏ; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung 

cấp đồ ăn, thức uống cho nhà hàng thực hiện.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1042 

(210) 4-2015-28200 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, xanh tím than, 

đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Hương vị Trái 
cây Việt   (VN) 
ấp 8, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu 
Thành, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thanh long, rau, củ, quả và các mặt hàng nông sản; xuất khẩu thanh 

long, rau , củ, quả và các mặt hàng nông sản. 
 

 
(210) 4-2015-28207 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.5.1 
(731) LEON MAX, INC.  (US) 

3100 New York Drive, Pasadena, CA 
91107, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo phụ nữ, đồ đi chân (trang phục), đồ đội đầu (trang phục).  

 

 
(210) 4-2015-28220 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Vĩnh 
Tường Phát   (VN) 
28, đường 266, phường 6, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2015-28221 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Vĩnh 
Tường Phát   (VN) 
28, đường 266, phường 6, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2015-28223 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Vĩnh 
Tường Phát   (VN) 
28, đường 266, phường 6, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2015-28244 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Croissant 
Taiyaki  (VN) 
29/1 Nam Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-28253 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Xanh cô ban 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SIMCO Sông 
Đà  (VN) 
Tòa nhà SIMCO Sông Đà - Tiểu khu đô 
thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Hà 
Đông - Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Xuất khẩu lao động.  
 

Nhóm 36: Đầu tư xây dựng.  
 

Nhóm 37: Khai thác khoáng sản.  
 

Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo.  
 

 
(210) 4-2015-28267 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Phú   (VN) 
Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  
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(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn giấy; giấy lau chùi dùng cho gia đình.  
 

 
(210) 4-2015-28280 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.13.25; 26.3.23; A26.11.8; 26.4.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Phúc 
Quốc Tế   (VN) 
137 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ, đồng hồ đeo tay, trang sức; phụ kiện đồng hồ.   
 

Nhóm 18: Da và giả da; va li; ví; túi du lịch.   
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục); tất (vớ); đồ lót (quần áo 
lót). 

 

Nhóm 30: Bánh mỳ, bánh mỳ xăng - đuých để ăn; bánh ngọt, bánh làm từ bột nhão, nước 
xốt, gia vị, đường. 

 

Nhóm 32: Đồ uống bao gồm nước khoáng, nước uống tinh khiết, nước ép trái cây, nước sô 
đa (đồ uống); nước uống có ga, đồ uống (không chứa cồn); đồ uống cung cấp muối và 
khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 33: Rượu gạo; rượu vang; rượu brandi (rượu mạnh); rượu vốtca; rượu uýtki.  
 

 
(210) 4-2015-28283 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.3.13; A5.3.14; 

1.15.15; 26.1.1 
(591) Xanh đen, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Trịnh Thị Hồng  (VN) 
Số 23, đường Phú Lộc 16, phường Hòa 
Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế); chế 

phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm để làm sạch, chế phẩm dùng để đánh bóng, chế phẩm 
để cọ rửa; chế phẩm dùng để rửa bát đĩa; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; dầu gội đầu. 

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm sau: chất để làm sạch (không dùng cho mục 
đích sản xuất và mục đích y tế), chế phẩm dùng để tẩy trắng, chế phẩm để làm sạch, chế 
phẩm dùng để đánh bóng, chế phẩm để cọ rửa, chế phẩm dùng để rửa bát đĩa, chế phẩm 
mỹ phẩm để tắm, dầu gội đầu. 
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(210) 4-2015-28287 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Huỳnh Thị Huệ  (VN) 
25-27 đường Nguyễn Văn Linh, khóm 
4, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, 
tỉnh Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 29: Mắm các loại. 
 
 

(210) 4-2015-28306 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.5; A26.11.8 
(591) Đen, xanh dương, xanh dương nhạt, 

trắng, xanh tím than 
(731) Công ty cổ phần dược Minh 

Hải    (VN) 
322 Lý Văn Lâm, phường 1, thành phố 
Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-28323 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần DEKA  (VN) 

38 đường D1, khu đô thị mới Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước thơm xịt phòng; nước hoa; nước thơm; mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2015-28324 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.1.10 
(591) Đen, đỏ, ghi 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Hưng Phú   (VN) 
Số 8 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, 
quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 
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(511)   Nhóm 35: Nhập khẩu xe đạp, mua bán xe đạp.  
 

 
(210) 4-2015-28341 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.7.25; 26.4.2; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh ngọc, trắng, ghi 
(731) EAST COAST NURSERY LTD.  (GB) 

Robertson House, Laundry Loke, North 
Walsham, Norfolk, NR28 0BX, United 
Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ; nôi cho trẻ em; cũi cho trẻ em; giường cũi cho trẻ em; tủ 

có nhiều ngăn dùng cho trẻ em; tủ nhỏ có nhiều ngăn; tủ đựng quần áo; giường nhỏ và 
thấp dùng cho trẻ em; ghế cao cho trẻ em. 

 

 
(210) 4-2015-28345 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.2; A26.3.5 
(591) Xanh đen. 
(731) KUNMING BAKER NORTON 

PHARMACEUTICAL CO., LTD  (CN) 
Qigongli, West suburb, Wuhua District, 
Kunming, Yunnan, China 650225 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; bao con nhộng dùng trong y tế; chất ăn kiêng phù 

hợp cho mục đích y tế; chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; chất bôi trơn bộ phận sinh 
dục cá nhân; thuốc mỡ dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-28350 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.14; 26.1.1; 25.5.1 
(591) Vàng, xanh 
(731) Hội nông dân huyện Hoành 

BỒ   (VN) 
Khu 6, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, 
tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 
Việt (IPASPRO CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Lá tắm dược liệu. 
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(210) 4-2015-28360 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Nông Thắng  
(VN) 
Tổ 7, ấp Lộc An, xã Lộc Hưng, huyện 

Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh  

 

(511)   Nhóm 31: Dưa lê, rau muống, rau dền, rau diếp xoăn, dưa chuột, rau (tất cả đều là sản 

phẩm tươi). 
 

 
(210) 4-2015-28361 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2015-28362 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Thanh Hóa   (TH) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2015-28363 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2015-28370 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) SSANGYONG C&B 

INCORPORATION   (KR) 

16, Beongnamgongdan 1-Gil, Jochiwon-

Eup, Sejong, Korea  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Tã trẻ em [tã lót]; tã giấy dùng một lần; tã dùng trong y tế; băng vệ sinh; miếng 

lót của quần lót [vệ sinh]; khăn giấy được tẩm nước thơm dược phẩm; miếng đệm chăm 

sóc ngực; thực phẩm cho em bé; tã giấy dùng một lần cho người lớn; cao dán. 
 

 
(210) 4-2015-28371 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) SSANGYONG C&B 

INCORPORATION   (KR) 

16, Beongnamgongdan 1-Gil, Jochiwon-

Eup, Sejong, Korea  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu cho trẻ em; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm 

bôi cơ thể cho trẻ em; sữa dưỡng da mặt cho trẻ em; dầu tắm; phấn bột dùng cho trẻ em 

[đồ vệ sinh thân thể]; bộ mỹ phẩm cho trẻ em; dầu thơm bôi môi cho trẻ em [mỹ phẩm]; 

hình dán nghệ thuật cho móng tay và chân cho trẻ em; kem đánh răng cho trẻ em.  
 

 

 
(210) 4-2015-28372 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) SSANGYONG C&B 

INCORPORATION   (KR) 

16, Beongnamgongdan 1-Gil, Jochiwon-

Eup, Sejong, Korea  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Tã trẻ em [tã lót]; tã giấy dùng một lần; tã dùng trong y tế; băng vệ sinh; miếng 

lót của quần lót [vệ sinh]; khăn giấy được tẩm nước thơm dược phẩm, miếng đệm chăm 

sóc ngực; thực phẩm cho em bé; tã giấy dùng một lần cho người lớn; cao dán.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-28373 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.5.1; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Vàng, xám 

(540) 

  

(731) Phạm Hữu Thủy  (VN) 
606/107 đường 3/2 phường 14, quận 10. 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Kiến trúc, tư vấn kiến trúc, thiết lập bản vẽ xây dựng, thiết kế trang trí nội thất, 

dịch vụ lập qui hoạch đô thị. 
 

 
(210) 4-2015-28374 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.23; 26.4.1; 26.4.7; 26.4.8 
(591) Xanh nước biển, đỏ, xanh lá mạ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
quốc tế LLC  (VN) 
Thôn Lỗ Xá, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 09: Tai nghe, chuột dùng cho máy tính, bàn phím dùng cho máy tính.  

 

 
(210) 4-2015-28375 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.3; A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; 26.7.5 
(591) Xanh, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại & 
sản xuất Mùa Vàng   (VN) 
Thôn Lỗ Xá, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phun thuốc, máy cắt cỏ, máy cưa, đầu phun áp lực (bộ phận máy), dây 

phun áp lực (bộ phận máy), máy bơm nước, máy phát điện, máy nén khí, máy khoan, máy 
mài, mày hàn, máy trộn bê tông xây dựng, máy nông nghiệp. 

 
Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay).  

 
Nhóm 35: Mua bán: bình phun thuốc trừ sâu.  
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(210) 4-2015-28386 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Xanh dương, tím, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Tin Tưởng  
(VN) 
66/12/5A Phan Huy ích, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ phẩm). 

 
Nhóm 25: Quần áo, trang phục, áo thun ngắn tay, quần đùi [quần áo], quần áo may sẵn, 
quần áo ngủ. 

 

 
(210) 4-2015-28420 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-28421 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-28422 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-28423 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Bioscope 

Việt Nam   (VN) 
14 Nguyễn Quý Cảnh, khu phố 5, 
phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-28424 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần O2Pharm  

(VN) 
312/10/15 Trịnh Đình Trọng, phường 
Hoà Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-28425 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần O2Pharm  

(VN) 
312/10/15 Trịnh Đình Trọng, phường 
Hoà Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-28426 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần O2Pharm  

(VN) 
312/10/15 Trịnh Đình Trọng, phường 
Hoà Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-28427 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tâm An Phát  (VN) 
Số 2 đường số 5, cư xá Bình Thới, 
phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y. 
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(210) 4-2015-28428 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tâm An Phát  (VN) 
Số 2 đường số 5, cư xá Bình Thới, 
phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y. 

 

 
 

(210) 4-2015-28429 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tâm An Phát  (VN) 
Số 2 đường số 5, cư xá Bình Thới, 
phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2015-28457 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.13.1; A11.1.6 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HI CHEF 
INTERNATIONAL  (VN) 
28 Cửu Long, phường 02, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm: thịt, trứng, cá, sữa, sản phẩm làm từ sữa, thủy hải sản đã 

qua chế biến; tổ chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ 
chức sự kiện nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo 
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Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo (đào tạo về dịch vụ nhà hàng, bếp); tổ chức sự kiện nhằm 

mục đích văn hóa, thể thao, giải trí, giáo dục 
 

 
(210) 4-2015-28466 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 2.9.12; 2.3.1; A2.3.2; A26.11.12 

(591) Hồng, trắng 

(731) Lộ Ngọc Mai   (VN) 
88 Sương Nguyệt ánh, phường Bến 

Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, thẩm mỹ viện.  
 

 
(210) 4-2015-28467 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 2.3.1; A2.3.2; A1.1.10; A1.1.5; 2.9.1 

(591) Hồng, trắng 

(731) Nguyễn Thanh Hào  (VN) 
Tổ dân phố 7, 113 đường Hoàng Diệu, 

phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh 

§¾k L¾k  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm: quần áo, mũ nón, 

giày dép, tất (vớ), đồ lót nữ, đồ lót nam, quần áo trẻ em, khăn mặt (khăn lau mặt), bàn 

chải đánh răng.  
 

 
(210) 4-2015-28468 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Đại Phúc GOLD  (VN) 
Số nhà 21, đường Tuệ Tĩnh, thị trấn 

Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh 

Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 06: Tôn bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
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(210) 4-2015-28469 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 

NEW FARM  (VN) 
Số nhà 74.10, đường Trần Nguyên Đán, 
phường Thanh Bình, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi.  
 

 
(210) 4-2015-28484 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) SUPREME BIOTECHNOLOGIES 

LIMITED  (GB) 
2/57 Parliament Hill, London NW3 2TB, 
United Kingdom 

(540) 

  (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm ăn kiêng bổ sung chất 
đạm; thực phẩm ăn kiêng bổ sung anginat; thực phẩrn ăn kiêng bổ sung enzim; thực phẩm 
ăn kiêng bổ sung lexithin; thực phẩm ăn kiêng bổ sung đường glucô. 

 

 
(210) 4-2015-28485 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) AKZO NOBEL COATINGS 

INTERNATIONAL B.V.  (NL) 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, The 
Netherlands 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Chế phẩm màu; sơn phủ; véc ni; sơn; chất pha loãng cho sơn; chất tạo màu [tất 
cả là phụ gia cho chế phẩm màu, véc ni hoặc sơn]; chất bảo quản chống rỉ sét và chống hư 
hỏng gỗ; chế phẩm sơn lót (trong sơn tự nhiên); chất nhuộm màu gỗ. 

 
 

(210) 4-2015-28491 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Tạp chí Người Đô Thị  (VN) 
386/55 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 16: Tạp chí; ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; sách, tạp chí xuất bản định kỳ.  
 

Nhóm 41: Tổ chức hội thảo, tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề; xuất bản sách và 
văn bản, sản xuất các chương trình phát thanh truyền hình; dịch vụ giáo dục và giải trí, 
các hoạt động tổ chức sự kiện bằng phương tiện truyền thông đại chúng nghe nhìn; dịch 
vụ thông tin và tư vấn liên quan đến giáo dục và giải trí; xuất bản sách và báo điện tử trực 
tuyến.  

 

 
(210) 4-2015-28492 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) STANDARD CHARTERED PLC  (GB) 

1 Basinghall Avenue, London, United 
Kingdom EC2V 5DD  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ bất động sản; dịch 
vụ ngân hàng điện tử; dịch vụ ngân hàng được cung cấp cho việc thanh toán hóa đơn qua 
điện thoại; dịch vụ tài chính, ngân hàng và tín dụng; giao dịch hàng hóa tương lai; các 
dịch vụ bảo hiểm và bảo hiểm nhân thọ; dịch vụ môi giới bảo hiểm; dịch vụ tính toán bảo 
hiểm; dịch vụ định giá và đánh giá tài chính của tài sản; dịch vụ quản lý và mua lại tài 
sản; dịch vụ cho thuê/thuê tài sản; dịch vụ quản trị tài chính; dịch vụ ủy thác; dịch vụ 
quyên góp quỹ từ thiện; dịch vụ quản trị quỹ tương hỗ; dịch vụ quỹ tương hỗ; dịch vụ 
quản lý tiền mặt; dịch vụ bao thanh toán; dịch vụ chiết khấu hóa đơn; dịch vụ phát tiền 
mặt; dịch vụ cho vay; dịch vụ thế chấp; dịch vụ môi giới thế chấp; cung cấp bảo đảm cho 
các khoản vay; dịch vụ bảo lãnh bằng tiền; dịch vụ tín dụng; dịch vụ thuê mua tài chính 
giá rẻ; dịch vụ thuê mua tài chính; dịch vụ thẻ tín dụng, thẻ chi tiêu, thẻ rút tiền mặt, thẻ 
séc bảo đảm, thẻ thanh toán, thẻ ghi nợ; dịch vụ đăng ký thẻ tín dụng, thẻ chi tiêu, thẻ rút 
tiền mặt, thẻ séc bảo đảm, thẻ thanh toán, thẻ ghi nợ, thẻ tài chính và thẻ mua hàng; dịch 
vụ thay thế thẻ và tiền mặt; dịch vụ xây dựng cơ chế khuyến khích người dùng sử dụng 
thẻ tín dụng, thẻ chi tiêu, thẻ rút tiền mặt, thẻ ghi nợ, thẻ thanh toán, thẻ tài chính và thẻ 
mua hàng; dịch vụ cho thuê/ thuê thiết bị để xử lý các thẻ tài chính và dữ liệu liên quan; 
xử lý dữ liệu liên quan đến các giao dịch thẻ và các giao dịch thanh toán khác; cung cấp 
dịch vụ tài chính, đổi tiền và chuyển tiền; dịch vụ tiền tệ, dịch vụ đổi ngoại tệ; dịch vụ 
ngoại hối; dịch vụ ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư; dịch vụ tiền gửi; dịch vụ 
đầu tư và tiết kiệm; dịch vụ quản lý đầu tư; dịch vụ môi giới trái phiếu, chứng khoán, hàng 
hóa và hợp đồng tương lai; dịch vụ thị trường chứng khoán; dịch vụ định giá chứng khoán; 
dịch vụ bảo lãnh phát hành cổ phiếu; dịch vụ cho vay chứng khoán; dịch vụ thu cổ tức; 
dịch vụ thu các khoản thanh toán; dịch vụ thanh toán điện tử; dịch vụ bảo lãnh phát hành; 
dịch vụ bảo hiểm đơn lẻ; dịch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ chứng khoán; dịch vụ lập kế 
hoạch vốn cổ phần cá nhân; dịch vụ thuế; dịch vụ tư vấn đầu tư và lập kế hoạch tài chính; 
dịch vụ quản lý đầu tư và tài chính; dịch vụ nghiên cứu tài chính; dịch vụ quỹ lương hưu; 
cung cấp thông tin tài chính; dịch vụ chuyển giao cổ phần qua mạng điện tử; dịch vụ coi 
giữ, quản trị và định giá vốn đầu tư; dịch vụ đại lý ký quỹ; dịch vụ lưu ký chứng khoán; 
dịch vụ trông nom két sắt; dịch vụ tài trợ thương mại; dịch vụ tài trợ tài chính; dịch vụ tài 
trợ tài chính đối với các hoạt động giáo dục, đào tạo, giải trí, thể thao hoặc văn hóa; các 
dịch vụ tài chính, cụ thể là, cung cấp tiền tệ ảo để sử dụng cho các thành viên của một 
cộng đồng trực tuyến thông qua mạng máy tính toàn cầu; cung cấp các dịch vụ đầu tư và 
thương mại cho tiền tệ ảo; dịch vụ thông tin, tư vấn và cố vấn cho tất cả các dịch vụ trên. 
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(210) 4-2015-28503 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục 
quốc tế Mỹ Starfall    (VN) 
Nhà A44-TT5, khu đô thị mới Văn 
Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giảng dạy tiếng anh, dịch vụ dạy kỹ năng sống, dịch vụ tổ chức trại hè, 

tổ chức sự kiện liên quan đến giáo dục và du học.  
 

 
(210) 4-2015-28504 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục 
quốc tế Mỹ Starfall    (VN) 
Nhà A44-TT5, khu đô thị mới Văn 
Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giảng dạy tiếng anh, dịch vụ dạy kỹ năng sống, dịch vụ tổ chức trại hè, 
tô chức sự kiện liên quan đến giáo dục và du học. 

 

 
(210) 4-2015-28520 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Nguyễn Thị Phương Linh  (VN) 

Số 107 tổ 22, phường Thanh Lương, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, mũ nón, tất đi chân, khăn quàng cổ.  
 

 
(210) 4-2015-28521 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.3; 25.5.25; 26.4.2; 26.4.4 
(591) Trắng, cam, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH Đào Lê Nguyễn  

(VN) 
Số 71 Ngô Quyền, phường Máy Chai, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy khai khoáng; máy tạo hình kim loại; máy đúc gạch; máy trộn bê tông; 

máy cắt vật liệu xây dựng. 

 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; dao; kéo; thìa; dĩa.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: sắt, thép, quặng kim loại, máy khai 

khoáng, máy xây dựng, thiết bị điện (máy phát điện, dây điện, động cơ điện), máy may, 

máy dệt, dụng cụ cầm tay dùng trong nhà bếp (dao, kéo, thìa, dĩa).  

 

Nhóm 37: Sửa chữa, bảo dưỡng các loại máy công nghiệp và các đồ gia dụng bằng kim 

loại.  

 

Nhóm 39: Vận tải hành khách; vận tải hàng hóa; đại lý vận tải đường biển; bốc xếp hàng 

hóa; cho thuê kho bãi lưu giữ hàng hóa. 

 

Nhóm 40: Đúc sắt, thép; rèn kim loại; luyện bột kim loại; gia công cơ khí; tráng phủ kim 

loại.  
 

 
(210) 4-2015-28525 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 3.5.19; A25.3.3; A3.5.24; 26.13.1 

(591) Đỏ, trắng 

(731) Công ty cổ phần Năng lượng 
Đồng bằng  (VN) 
13 Đồng Khởi, phường Tân An, quận 

Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo. 

 

 
(210) 4-2015-28527 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Le Top  (VN) 
70/23 Bùi Đình Túy, phường 12, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Các loại nước hoa; các loại tinh dầu (thuộc nhóm này); các loại mỹ phẩm; các 

chế phẩm dưỡng da; kem dùng để đắp mặt; chế phẩm dưỡng môi. 
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(210) 4-2015-28542 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 6.1.2; A5.3.13; 1.15.24 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và dịch vụ du 
lịch Xứ Đà  (VN) 
225 Nguyễn Văn Thoại, phường Phước 
Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; vận chuyển hành khách; đặt chỗ cho các chuyến 

đi; tham quan du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch. 
 

 
(210) 4-2015-28544 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Phúc 
Quốc Tế  (VN) 
137 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ, đồng hồ đeo tay, trang sức; phụ kiện đồng hồ.  
 

Nhóm 18: Da và giả da; va li; ví; túi du lịch. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục); tất (vớ); đồ lót (quần áo 
lót). 

 
Nhóm 30: Bánh mỳ, bánh mỳ xăng- đuých để ăn; bánh ngọt, bánh làm từ bột nhão, nước 
xốt, gia vị, đường. 

 
Nhóm 32: Đồ uống bao gồm nước khoáng, nước uống tinh khiết, nước ép trái cây, nước sô 
đa (đồ uống); nước có ga, đồ uống (không chứa cồn); đồ uống cung cấp muối và khoáng 
cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 33: Rượu gạo; rượu vang; rượu brandi (rượu mạnh); rượu vốtca; rượu uýtki. 

 

 
(210) 4-2015-28545 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 
thực phẩm Eneright  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà B9, phố Nguyễn Cảnh 
Dị, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa và sản phẩm làm 
từ sữa. 

 

 
(210) 4-2015-28546 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 
thực phẩm Eneright  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà B9, phố Nguyễn Cảnh 
Dị, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa và sản phẩm làm 
từ sữa. 

 

 
(210) 4-2015-28547 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 
thực phẩm Eneright  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà B9, phố Nguyễn Cảnh 
Dị, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa và sản phẩm làm 
từ sữa. 

 

 
(210) 4-2015-28548 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 
thực phẩm Eneright  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà B9, phố Nguyễn Cảnh 
Dị, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế.  
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Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa và sản phẩm làm 

từ sữa. 
 

 
(210) 4-2015-28560 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(731) Công ty TNHH Refaso   (VN) 
22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện. 
 

 
(210) 4-2015-28561 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(731) Công ty TNHH Refaso   (VN) 
22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ 

y tế; xuất nhập khẩu dược phẩm, trang thiết bị và dụng cụ y tế; quảng cáo bảng hiệu đèn 

hộp.    

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện. 
 

 
(210) 4-2015-28564 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hojo  (VN) 
80/22/9, đường Dương Quảng Hàm, 

phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1062 

(210) 4-2015-28566 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) HONG KONG NETEASE 

INTERACTIVE ENTERTAINMENT 
LIMITED   (HK) 
1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 
Jervois St, Sheung Wan, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; hộp đựng băng trò chơi viđêô; phần mềm máy 

tính, ghi sẵn, chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); chương trình 
máy vi tính, ghi sẵn, phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải xuống được.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; tổ chức các cuộc thi 
(giáo dục và giải trí); cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; thông tin giải trí; tổ chức các 
cuộc thi đấu thể thao; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được. 

 
 

(210) 4-2015-28569 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Nguyễn Thế Anh  (VN) 

Thôn Chương Lộc, xã Chương Dương, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước sức miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-28580 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 

mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 

tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, 

yến sào tinh chế, yến sào chế biến, thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường 

phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 

gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 

nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống 

không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, 

cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt 

giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-28581 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 

mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 

tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, 

yến sào tinh chế, yến sào chế biến, thực phẩm là từ yến sào (chè yến, yến chưng đường 

phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 

gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 

nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống 

không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, 

cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt 

giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2015-28582 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, 
yến sào tinh chế, yến sào chế biến, thực phẩm là từ yến sào (chè yến, yến chưng đường 
phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống 
không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, 
cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt 
giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-28583 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.3.1 
(731) Lê Thị ánh Nguyệt  (VN) 

ấp Thành Phú, xã Thành Lợi, huyện 
Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh các loại được làm từ gạo.  

 

 
(210) 4-2015-28584 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) HYPHENS PHARMA PTE. LTD.  (SG) 

138 Joo Seng Road, #03-00 Singapore 
368361, Singapore 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-28587 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A1.1.10; A1.1.5; A26.11.12; 26.11.3; 

1.15.24 

(591) Đen, vàng, xanh ngọc 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Long 
Hằng  (VN) 
Số 23 Hàng Hành, phường Hàng Trống, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

BRANDLINK (BRANDLINK 

CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu (quầy bar); 

dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ.  
 

 
(210) 4-2015-28589 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 3.7.6; A3.7.24; 1.15.9 

(591) Xanh dương, trắng 

(731) 1. PT. PURINUSA EKAPERSADA  (ID) 

Sinarmas Land Plaza Tower II 9th Floor, 

Jl. M.H Thamrin No. 51 Central Jakarta 

10350 DKI Jakarta - Indonesia 

2. PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.  

(ID) 

Sinar mas Land Plaza Tower II 7th Floor, 

Jl. M.H Thamrin No. 51 Central Jakarta 

10350 DKI Jakarta- Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 16: Giấy, bìa cứng làm từ giấy (văn phòng phẩm); ấn phẩm; vật liệu đóng sách, bức 

ảnh chụp, văn phòng phẩm, chất kết dính dùng cho mục đích văn phòng hoặc trong gia 

đình; vật liệu dùng cho nghệ sĩ; cọ sơn của họa sĩ, máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng 

(không bao gồm đồ đạc); tài liệu và dụng cụ giảng dạy (không bao gồm máy móc); vật 

liệu dẻo để bao gói (không thuộc nhóm khác); chữ nổi dùng để in; bản kẽm để in; biểu 

mẫu thông tin cổ phiếu. 
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(210) 4-2015-28604 (220) 26.07.2013 

(641) 4-2013-16601 (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng 
(731) FALCON INCORPORATION PTE. 

LTD.,  (SG) 
Blk 4010 Ang Mo Kio Avenue 10#04-06 
Techplace 1, Singapore 569626  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; đồ đạc dùng trong văn phòng; bàn; bàn trang điểm; bàn làm 

việc; ghế dài; ghế bành; ghế xếp; ghế đi văng; ghế cỏ tay dựa; ghế trường kỷ; ghế ngồi; 
ghế đẩu; giường; khung giường (bằng gỗ); tủ nhiều ngăn; tủ có khoá; tủ lý; tủ để khăn 
bông tắm [đồ đạc]; giá đựng đồ đạc; tủ trưng bày; giá sách; cánh cửa cho đồ đạc; bình 
phong [đồ đạc].  

 
Nhóm 42: Thiết kế nội thất.  

 

 
(210) 4-2015-28606 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.9.1; A3.9.2; 26.1.1 
(591) Xanh da trời, xanh nước biển, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH Saigondeer  

(VN) 
Lô I13, đường số 4, KCN Hải Sơn (GĐ 
3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Giấy nhám; vải nhám; chất đánh bóng kim loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán: giấy nhám, vải nhám, chất đánh bóng kim loại.  
 

 
(210) 4-2015-28621 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 7.1.24; A7.1.12; 26.15.9; 26.15.11 
(591) Trắng, xanh dương, xanh dương đậm, 

xanh đen, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Mộc Kiến Xinh  
(VN) 
331/7/55 Phan Huy ích, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế nội ngoại thất 
công trình ; thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình.  

 

 
(210) 4-2015-28622 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Xanh dương, xám 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thiết kế quảng cáo Trần 
Thanh Hiền  (VN) 
Số 28D Trịnh Hoài Đức, KP 3, phường 
Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế quảng cáo, bảng hiệu (biển hiệu); thiết kế mỹ thuật.  

 

 
(210) 4-2015-28625 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.13.25 
(591) Ghi, hồng nhạt 
(731) Đào Đăng Hiền Thảo  (VN) 

K15/9 Cao Thắng, phường Thanh Bình, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 10: Đai nịt bụng. 
 

Nhóm 25: Váy cưới. 
 

 
(210) 4-2015-28627 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 24.17.5 
(731) Công ty TNHH Tùng Phát Hà 

Nội  (VN) 
23 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy khoan; máy mài; máy hàn; máy nén; máy cưa; máy cắt; máy bào. 
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(210) 4-2015-28628 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.17.5 
(731) Công ty TNHH Tùng Phát Hà 

Nội  (VN) 
23 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy khoan; máy mài; máy hàn; máy nén; máy cưa; máy cắt; máy bào. 

 

 
(210) 4-2015-28629 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH Tùng Phát Hà 

Nội  (VN) 
23 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy khoan; máy mài; máy hàn; máy nén; máy cưa; máy cắt; máy bào. 

 

 
(210) 4-2015-28631 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH Tùng Phát Hà 

Nội  (VN) 
23 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy khoan; máy mài; máy hàn; máy nén (máy móc); máy cưa; máy cắt; máy 

bào. 
 

 
(210) 4-2015-28632 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.17.5 
(731) Công ty TNHH Tùng Phát Hà 

Nội  (VN) 
23 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 07: Máy khoan; máy mài; máy hàn; máy nén (máy móc); máy cưa; máy cắt; máy 
bào. 

 

 
(210) 4-2015-28635 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.3.1; A1.1.10; 26.1.1; A1.1.2 
(731) MR. VIBOON THAKHANSUEPKUN  

(TH) 
360 Bangkhuntien-Chaitalay Road, 
Samaedum, Bangkhuntien, Bangkok, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Dép xăng đan; giày; giày mềm đế bằng; đế giày; quai dép 
 

 
(210) 4-2015-28640 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 25.5.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen, da cam 
(731) Tập đoàn Viễn thông Quân đội 

(Viettel)  (VN) 
Số 1, Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo hiệu chống trộm, thiết bị định vị toàn cầu, thiết bị dẫn đường cho 
xe cộ, bộ thiết bị truyền phát (viễn thông), chương trình máy tính ghi sẵn, phần mềm máy 
tính ghi sẵn, thiết bị giám sát hành trình các phương tiện vận tải. 

 
Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động.  

 

 
(210) 4-2015-28641 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Tập đoàn Viễn thông Quân đội 

(Viettel)  (VN) 
Số 1, Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo hiệu chống trộm, thiết bị định vị toàn cầu, thiết bị dẫn đường cho 

xe cộ, bộ thiết bị truyền phát (viễn thông), chương trình máy tính ghi sẵn, phần mềm máy 
tính ghi sẵn, thiết bị giám sát hành trình các phương tiện vận tải. 
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(210) 4-2015-28642 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Tập đoàn Viễn thông Quân đội 

(Viettel)  (VN) 
Số 1, Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo hiệu chống trộm, thiết bị định vị toàn cầu, thiết bị dẫn đường cho 

xe cộ, bộ thiết bị truyền phát (viễn thông), chương trình máy tính ghi sẵn, phần mềm máy 
tính ghi sẵn, thiết bị giám sát hành trình các phương tiện vận tải. 

 

 
(210) 4-2015-28643 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Tập đoàn Viễn thông Quân đội 

(Viettel)  (VN) 
Số 1, Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động. 

 

 
(210) 4-2015-28644 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) MERCK SHARP & DOHME CORP.  

(US) 
One Merck Drive, Whitehouse Station, 
New Jersey 08889, USA 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm dùng cho người. 

 

 
(210) 4-2015-28645 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) MERCK SHARP & DOHME CORP.  

(US) 
One Merck Drive, Whitehouse Station, 
New Jersey 08889, USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm dùng cho người. 
 

(210) 4-2015-28660 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.6; A5.5.20; A5.5.21; A7.1.11 
(591) Trắng, hồng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Homik Việt 
Nam  (VN) 
Số 1, ngõ 161 C/2 Đại La, phường Đồng 
Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Tủ đựng đồ bằng nhựa lắp ráp thông minh; đồ nội thất cụ thể là bàn, ghế, 

giường, giá, kệ. 
 

Nhóm 35: Chuỗi cửa hàng bán lẻ đồ nội thất cụ thể là bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ. 
 

 
(210) 4-2015-28663 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.15; A5.3.13; A26.11.12 
(591) Xanh đen, vàng 
(731) Công ty TNHH công nghệ hỗ 

trợ Việt Nam - VTS  (VN) 
P.12B02, CT2, KDT Văn Khê, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Phát 

triển Quang Minh (QUANG MINH 
IDC.,JSC) 

 

(511)   Nhóm 04: Mỡ công nghiệp, dầu thủy lực, dầu động cơ, dầu hộp số (dầu cầu).  
 
 

(210) 4-2015-28682 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 2.1.22; 2.1.4; 1.15.11; 

5.7.3 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời, đen, đỏ, 

trắng, vàng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Thần Nông 

Thanh Hóa  (VN) 
Lô C4, khu công nghiệp Lễ Môn, xã 
Quảng Hưng, thành phố Thanh Hoá, tỉnh 
Thanh Hoá 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu phân bón và các chất phụ gia phân bón.  
 

 
(210) 4-2015-28700 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 3.7.10; 3.7.16 

(591) Vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH yến sào Minh 
Quang  (VN) 
B15 đường 65, KDC Tân Quy Đông, 

phường Tân Phong, quận 7, thành phố 

Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán yến sào. 
 

 
(210) 4-2015-28703 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH giáo dục quốc 
tế An Thư   (VN) 
373/28 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung 

cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2015-28704 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.2; 26.3.23 

(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH giáo dục quốc 
tế An Thư   (VN) 
373/28 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung 

cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2015-28705 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 26.2.7; 2.9.8 
(591) Đen, ghi, trắng 
(731) Cao Anh Quý  (VN) 

Số 16, đường Cổ Nhuế, tổ dân phố Đống 
3, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi cụ thể là: đồ chơi giáo dục, đồ chơi an toàn làm bằng nhựa 

và gỗ dành cho trẻ em.  
 

 
(210) 4-2015-28706 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.13.25; 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
thương mại xuất nhập khẩu 
Thiên Phú  (VN) 
Số 8, ngõ 329, đường Cầu Giấy, tổ 22, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bóng đá, bóng chuyền.  

 

 
(210) 4-2015-28719 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.13.1; 1.15.15 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xăng dầu 
chất đốt Hà Nội   (VN) 
Tầng F3 , tòa nhà 187 Nguyễn Lương 
Bằng, phường Quang Trung, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Điều hành kinh doanh khách sạn; quản lý kinh doanh khách sạn; mua bán phụ 

tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác; kinh doanh (mua, bán) xăng 
dầu và các sản phẩm liên quan: xăng, diesel, mazout, nhiên liệu máy bay, dầu hỏa, dầu 
mỡ nhờn. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; kinh doanh bất động sản  

 
Nhóm 39: Vận chuyển hành khách bằng đường bộ; vận tải hàng hóa bằng đường bộ. 
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Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 
do nhà hàng thực hiện; nhà nghỉ du lịch; nhà trọ; nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2015-28720 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Khang  (VN) 
Số nhà 84, ngõ 155/206 đường Trường 
Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-28721 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm  (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-28722 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm    (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-28723 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm    (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-28724 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm    (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-28725 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm  (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-28726 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm  (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-28727 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm  (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-28728 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu, chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã 
qua sơ chế, yến sào tinh chế, yến sào chế biến, thực phẩm là từ yến sào (chè yến, yến 
chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà 
phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, 
nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), 
nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu, mua bán thức ăn 
chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con 
giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu 
sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-28729 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu, chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã 
qua sơ chế, yến sào tinh chế, yến sào chế biến, thực phẩm là từ yến sào (chè yến, yến 
chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà 
phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, 
nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), 
nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn 
chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con 
giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu 
sản phẩm. 
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(210) 4-2015-28740 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) IPCA LABORATORIES LIMITED  (IN) 

48 Kandivli Industrial Estate, Kandivli 
(West) Mumbai-400067, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người. 

 

 
(210) 4-2015-28741 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) MARLYN NUTRACEUTICALS, INC.  

(US) 
4404 East Elwood Street, Phoenix, 
ARIZONA 85040, United States of 
America 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng và dinh dưỡng. 

 

 
(210) 4-2015-28744 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) MR. KIJJA 

PATTAMASATTAYASONTHI  (TH) 
90 Soi Yothinpatana, Praditmanutham, 
Bangkapi, Bangkok, 10240 Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc; đồ đạc trong bếp; giường; tủ đựng quần áo; bàn trang điểm; bàn ăn; 

ghế ngồi; tủ đựng nhiều ngăn kéo; ghế trường kỷ; bàn. 
 

 
(210) 4-2015-28745 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.1 
(731) SRITHAI STAINLESS CO., LTD.  (TH) 

99 Moo 12 Soi Phrarajviriyaporn 9, 
Phrarajviriyaporn Rd., Bangpung, 
Prapradaeng, Samutprakarn 10130, 
Thailand 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

(511)   Nhóm 08: Thìa, dĩa, dao được làm từ thép không gỉ.  
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(210) 4-2015-28749 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH công thương 

nghiệp Minh Hưng   (VN) 
527-529 Bình Thới, phường 10, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Bàn; ghế ngồi; giường; tủ; đồ đạc trong nhà; đồ đạc trường học; đồ đạc văn 

phòng; giá [đồ đạc]; tủ đựng nhiều ngăn kéo; gương soi; khung tranh ảnh. 
 

 
(210) 4-2015-28751 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Việt Trung 
Thông  (VN) 
15/2 tỉnh lộ 9, tổ 2, ấp 7, xã Xuân Thới 
Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện công nghiệp bao gồm: thiết bị đầu nối, cái kẹp đầu dây điện, ống 

nối dây cáp điện, bộ nối điện, đầu nối điện, tủ phân phối điện, đầu nối cáp ngầm, thiết bị 
đầu nối tủ điện, thiết bị cách điện, thiết bị đóng cắt điện. 

 
 

(210) 4-2015-28755 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.2; 26.3.23 
(591) Vàng, đỏ, xanh da trời. 

(540) 

 

(731) Trung tâm Doanh nghiệp Hội 
nhập và Phát triển   (VN) 
Tầng 10, nhà §, khách sạn Thể thao, 
làng sinh viên Hacinco, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ, chống động vật gây hại, bao gồm thuốc diệt nấm sinh học, 

thuốc trừ sâu sinh học và thuốc diệt trừ giun sinh học.  
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Nhóm 06: Khóa cửa có tay nắm bằng kim loại. 

 

Nhóm 09: Mũ bảo hiểm.  

 

Nhóm 11: Tủ lạnh.  

 

Nhóm 19: Cửa đi gỗ; xi măng poóc lăng.  

 

Nhóm 21: Ly sứ.  

 

Nhóm 29: Nước mắm; sữa tươi tiệt trùng.  

 

Nhóm 30: Trà (chè).  

 

Nhóm 33: Rượu vang.  
 

 
(210) 4-2015-28760 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.15.15; 1.15.23; 26.13.25; 26.3.23 

(731) TA YA ELECTRIC WIRE & CABLE 

CO., LTD.   (TW) 

249, Section 2, Chung Shan Road, 

Guanmiao District, Tainan City, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Dây diện; dây cáp diện; dây diện thoại; sợi cáp quang; dây điện dược tráng 

men (dây diện).  
 

 
(210) 4-2015-28765 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 
Hợp    (VN) 
480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 

Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 

dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 

y tế. 
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1081 

(210) 4-2015-28766 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 
Hợp    (VN) 
480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 

dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế. 

 

 
(210) 4-2015-28767 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 
Hợp    (VN) 
480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 

dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế. 

 

 
(210) 4-2015-28768 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 
Hợp    (VN) 
480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 

dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế. 

 

 
(210) 4-2015-28769 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 
Hợp    (VN) 
480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 
dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế. 

 

 
(210) 4-2015-28780 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Đỏ, xám 
(731) Công ty TNHH Giải pháp Năng 

lượng Gió HBRE  (VN) 
246A Đinh Tiên Hoàng, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 40: Sản xuất năng lượng. 

 

 
(210) 4-2015-28782 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Sản xuất 

Hàng gia dụng Quốc tế  (VN) 
Số 3, đường số 5, KCN Sóng Thần I, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội; mỹ phẩm; chất tẩy rửa (không dùng trong công nghiệp và y tế).  
 

 
(210) 4-2015-28785 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A26.11.12; 2.9.8 
(731) SHENZHEN WASAM TECHNOLOGY 

CO., LTD  (CN) 
Block B/ Block F, Taifeng Industrial 
Zone (Hengqiang Industrial Park), 
Bogang, Shajing, Bao'an, Shenzhen, 
Guangdong, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Các thiết bị điện tử kỹ thuật số cầm tay và di động dùng để gửi và nhận cuộc 
gọi điện thoại, fax, thư điện tử, và các dữ liệu kỹ thuật số; máy điện thoại; máy điện thoại 
di động; các thiết bị điện tử cầm tay dùng để nhận và/hoặc truyền dữ liệu không dây cho 
phép người sử dụng theo dõi hoặc quản lý thông tin cá nhân; thiết bị sạc pin. 
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(210) 4-2015-28786 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Châu Đại Dương  (VN) 
87 Phạm Phú Thứ, phường 11, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm ăn kiêng dùng cho 

mục đích y tế, chất bổ sung dinh dưỡng; khoáng chất và vitamin bổ sung cho thực phẩm; 
thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chất bổ sung protein dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa; sữa bột; sữa nước, sản phẩm làm từ sữa có sữa là thành 
phần chính yếu. 

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; đồ uống trên cơ sở sô-cô-la; đồ uống trên cơ sở cà phê; hoa hoặc lá 
được sử dụng làm chất thay thế trà; sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); thực phẩm giàu 
tinh bột. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; nước khoáng [đồ uống]; 
nước uống tinh khiết; nước uống có ga; đồ uống làm từ nước ép trái cây (không có cồn). 

 

 
(210) 4-2015-28787 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.7.23; 5.7.13 
(591) Đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Châu Đại Dương   (VN) 
87 Phạm Phú Thứ, phường 11, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng dùng cho 

mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; khoáng chất và vitamin bổ sung cho thực phẩm; 
thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chất bổ sung protein dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa; sữa bột; sữa nước, sản phẩm làm từ sữa có sữa là thành 
phần chính yếu.  

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; đồ uống trên cơ sở sô-cô-la; đồ uống trên cơ sở cà phê; hoa hoặc lá 
được sử dụng làm chất thay thế trà; sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); thực phẩm giàu 
tinh bột.  

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; nước khoáng [đồ uống]; 
nước uống tinh khiết; nước uống có ga; đồ uống làm từ nước ép trái cây (không có cồn). 
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(210) 4-2015-28788 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.2; 25.5.2 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại may mặc Nghĩa 
Hào  (VN) 
1029 Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ lót nam; đồ lót nữ. 
 

 
(210) 4-2015-28789 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.2; 25.5.2 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại may mặc Nghĩa 
Hào   (VN) 
1029 Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ lót nam; đồ lót nữ. 
 

 
(210) 4-2015-28800 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Ngọc Lâm    (VN) 
Số 89, ngõ 192, Lê Trọng Tấn, phường 

Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt côn trùng có hại cho cây trồng; chất diệt nấm, diệt cỏ dại; thuốc diệt 

ốc bươu vàng; thuốc trừ sâu.  
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(210) 4-2015-28801 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển Ngọc Lâm    (VN) 
Số 89, ngõ 192, Lê Trọng Tấn, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt côn trùng có hại cho cây trồng; chất diệt nấm, diệt cỏ dại; thuốc diệt 
ốc bươu vàng; thuốc trừ sâu.  

 

 
(210) 4-2015-28820 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH sản xuất bánh 

kẹo Mỹ Ngọc  (VN) 
61 Bạch Vân, phường 5, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; gạo lức; bánh gạo; kẹo; bánh quế; bánh quy.  
 

 
(210) 4-2015-28821 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Trắng, tím (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại mỹ phẩm Phúc 
Thịnh  (VN) 
216/2 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-28823 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.13.1; 26.1.2; A25.7.21; 25.5.25 
(591) Vàng cam, vàng đỏ, xanh dương, trắng, 

xanh lá cây, nâu đậm 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân A.P.C.O  
(VN) 
17 đường DD10, phường Tân Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 01: Keo dính dùng trong công nghiệp.  
 

Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 03: Chất tẩy sơn; chất tẩy vecni.  
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng; sơn; keo dán; hóa chất.  
 

 
(210) 4-2015-28827 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.3; 5.3.20; 26.4.2; 26.1.1; A5.3.15; 

25.5.2 
(591) Trắng, đen, xanh lá, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Nhập khẩu Quốc 
tế Toàn cầu (Việt Nam)  (VN) 
Số 1 đường số 8, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón dùng trong nông nghiệp; phân vi sinh; chế phẩm phân bón; chế phẩm 

điều hoà sự sinh trưởng cây trồng. 
 

 
(210) 4-2015-28829 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất xuất 
nhập khẩu GLTECH  (VN) 
381/11 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình 
Trưng Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán camera quan sát, đầu ghi hình, máy chấm công, chuông cửa màn 

hình, tủ báo động, đầu dò hồng ngoại. 
 

 
(210) 4-2015-28840 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

dược liệu Mộc Hoa Tràm  (VN) 
284/41/9 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-28841 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
dược liệu Mộc Hoa Tràm  (VN) 
284/41/9 Lý Thường Kiệt, phường 14, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-28842 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 17.5.1; A17.5.9; 14.7.6 

(591) Xanh dương, xám, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất VICANA  (VN) 
228 Lê Đình Cẩn, khu phố 10, phường 

Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm thủy lực.  
 

 
(210) 4-2015-28843 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A26.11.12 

(591) Ghi, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nội thất 
Hoàng Vân  (VN) 
Xóm 3 tổ 19, phường Định Công, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Mành trang trí làm bằng hạt gỗ; rèm trang trí làm bằng hạt gỗ. 
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(210) 4-2015-28844 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Ghi, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nội thất 
Hoàng Vân  (VN) 
Xóm 3 tổ 19, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Mành trang trí làm bằng hạt gỗ; rèm trang trí làm bằng hạt gỗ. 
 

 
(210) 4-2015-28845 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 
(591) Vàng đồng ánh kim, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Mai Trung Hòa   (VN) 
Nhà số 5 ngõ 366/36/4 Ngọc Lâm, 
phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy ăn. 
 

 
(210) 4-2015-28846 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại Tân 
Thuận Nam  (VN) 
101/62/20 Lê Văn Lương, ấp 3, xã Phước 
Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ba lô; túi xách tay; túi đeo vai học sinh; va li; ví tiền. 

 

 
(210) 4-2015-28848 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.15; A25.7.6; A5.11.23 
(591) Xanh lá cây, nâu, đen, xanh ngọc, xanh 

cốm, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thuốc thú y 
LIFEVET Việt Nam  (VN) 
Số 131, đường 400, xã Thanh Mỹ, thị xã 
Sơn Tây, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y. 
 

 
(210) 4-2015-28849 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Xanh dương đậm, đỏ (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kỹ thuật Cơ 
Điện lạnh Hà Nội  (VN) 
Số 28, ngõ 210 đường Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì: hệ thống điều hòa không khí, thông gió, hệ thống 
làm mát.  

 

 
(210) 4-2015-28860 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH văn phòng 
phẩm Hán Minh   (VN) 
378 Hồng Bàng, phường 16, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Băng xóa (xóa ké), xóa giấy), (tẩy) gôm (văn phòng phẩm), bút (dùng cho văn 
phòng và học sinh), bút dạ quang, bút lông, bút viết trên phim máy chiếu, chuốt (gọt) bút 
chì, compa, đế cắm bút, đồ lau bảng (đồ dùng văn phòng), giá vẽ, (hồ) dính dùng trong 
văn phòng, hộp bút, dụng cụ cắt rọc giấy (đồ dùng văn phòng), kẹp giấy, khay pha màu, 
màu vẽ, ruột bút chì, ru băng mực, nhãn dán dùng cho văn phòng và học tập, ruột bút viết, 
sáp nặn, sổ tay, thước (dùng trong văn phòng, học tập, vẽ). 

 
Nhóm 35: Mua bán; văn phòng phẩm, trang thiết bị văn phòng, mực in, đồ chơi trẻ em, 
dụng cụ thể thao, điện thoại di động.  

 

 
(210) 4-2015-28861 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá, xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ và đầu tư Âu Mỹ  (VN) 
Số 51, đường T5, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y thủy sản.  
 

Nhóm 35: Mua bán hóa chất, men vi sinh, chế phẩm sinh học, thức ăn phục vụ cho ngành 
nuôi trồng thủy sản; bán buôn hóa chất công nghiệp; kinh doanh chế phẩm sinh học, sản 
phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản.  
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(210) 4-2015-28863 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A26.4.6; 20.5.25 

(591) Trắng, đen, xanh lá cây, xanh cốm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sách Toàn 
Cầu  (VN) 
448 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sách, báo, tạp chí. 
 

 
(210) 4-2015-28864 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Nâu đỏ, vàng, trắng 

(731) Công ty TNHH thời trang Đan 
Châu  (VN) 
109/12 Bình Quới, phường 27, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; nón (mũ); tất (vớ).  
 

 
(210) 4-2015-28865 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A1.1.2; A1.1.12; 1.1.14 

(591) Xanh lá cây, xám, đen, trắng 

(731) Công ty TNHH xây dựng - sản 
xuất - thương mại và dịch vụ 
Phúc Thịnh  (VN) 
Lô B2-54 khu công nghiệp Tân Đông 

Hiệp B, phường Tân Đông Hiệp, thị xã 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 12: Săm (ruột) xe; lốp (vỏ) xe.  
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(210) 4-2015-28866 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.2 

(591) Xanh dương, xanh ngọc, trắng 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Minh Kỳ   (VN) 
1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 

5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-28867 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 
Toàn Cầu  (VN) 
Số 82B, đường Hà Huy Tập, phường Hà 

Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước. 
 

 
(210) 4-2015-28868 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phong Phó   (VN) 
Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 

Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-28869 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A3.13.9; A3.13.10; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, đen, đỏ, trắng, xanh cốm 
(731) Công ty cổ phần Bioscope 

Việt Nam   (VN) 
14 Nguyễn Quý Cảnh, khu phố 5, 
phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2015-28880 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) JUVO MOBILE, INC.  (US) 

P.O. Box 1707, Ross, California 94957, 
United States 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn) và phần mềm ứng dụng (có thể tải về), phần mềm 

máy tính (ghi sẵn) và phần mềm ứng dụng (có thể tải về) để sử dụng trong lĩnh vực dịch 
vụ viễn thông; phần mềm máy tính (ghi sẵn) và phần mềm ứng dụng (có thể tải về) để 
cung cấp khoản vay và hạn mức tín dụng cho các khách hàng viễn thông, và những người 
khác; phần mềm máy tính (ghi sẵn) và phần mềm ứng dụng (có thể tải về) cho phép các 
khách hàng viễn thông và chủ thuê bao có được vốn vay, hạn mức tín dụng, và tăng thêm 
số phút, thời gian cung cấp dịch vụ hoặc dữ liệu, và chia sẻ các thông tin nêu trên với các 
khách hàng khác và chủ thuê bao khác; phần mềm máy tính (ghi sẵn) và phần mềm ứng 
dụng (có thể tải về) cho phép các cá nhân và doanh nghiệp, và các khách hàng viễn thông 
khác, quản lý tài khoản của mình, có được vốn vay và hạn mức tín dụng, bổ sung, vay và 
chuyển tiền, tăng giới hạn tài khoản, thời gian cung cấp dịch vụ, giọng nói và dữ liệu, 
nhận, cho vay và chuyển tiền và cho phép sử dụng tài khoản của mình cho những mục 
đích khác, thay đổi các thông số và tính năng của tài khoản, và giá trị lưu trữ; phần mềm 
máy tính (ghi sẵn) và phần mềm ứng dụng (có thể tải về) cho phép người dùng thực hiện 
các giao dịch ngân hàng di động. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, dịch vụ tài chính trong lĩnh vực dịch vụ viễn thông; dịch vụ 

tài chính, cụ thể là cung cấp khoản vay và hạn mức tín dụng cho các khách hàng viễn 

thông và những người khác; dịch vụ tài chính, cụ thể là cho phép các khách hàng viễn 

thông vâ chủ thuê bao có được vốn vay, hạn mức tín dụng, tăng thêm số phút, thời gian 

cung cấp dịch vụ và dữ liệu, và chia sẻ các thông tin nêu trên với các khách hàng khác và 

thuê bao khác; dịch vụ tài chính, cụ thể là cho phép các cá nhân và doanh nghiệp, và các 

khách hàng viễn thông khác, quản lý tài khoản của mình, có được vốn vay và hạn mức tín 

dụng, bổ sung, vay và chuyển tiền, tăng giới hạn khoản vay, thời gian cung cấp dịch vụ, 
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giọng nói và dữ liệu, nhận, cho vay và chuyển tiền và cho phép sử dụng tài khoản của 

mình cho những mục đích khác, thay đổi các thông số và tính năng của tài khoản, và giá 

trị lưu trữ; dịch vụ tài chính cung cấp cho các khách hàng viễn thông cho phép họ thực 

hiện các giao dịch ngân hàng di động. 
 

 
(210) 4-2015-28881 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.2; 25.5.3; 26.3.23 

(731) CUTTER & BUCK INC.  (US) 

101 Elliott Avenue West, Suite 100, 

Seattle, Washington 98119, United States 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; áo sơ mi; áo dành cho nữ giới; áo len dài 

tay; áo vét; quần dài; váy; quần dành cho nữ giới; quần soóc, và váy liền quần. 
 

 
(210) 4-2015-28882 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.2; 26.3.23; 25.5.3 

(731) CUTTER & BUCK INC.   (US) 

101 Elliott Avenue West, Suite 100, 

Seattle, Washington 98119, United States 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; áo sơ mi; áo dành cho nữ giới; áo len dài 

tay; áo vét; quần dài; váy; quần dành cho nữ giới; quần soóc, và váy liền quần. 
 

 
(210) 4-2015-28884 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.5; A25.7.21; 

A26.11.8; 26.13.25; 9.5.10 

(731) NAVEE CHAROEN LIMITED 

PARTNERSHIP  (TH) 

No. 104/8 Krung Kasem Road, 

Bangkhunprom, Phra Nakhon District, 

Bangkok 10200, Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 23: Sợi dùng trong ngành dệt.  
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(210) 4-2015-28885 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 5.5.1; A26.11.8 

(591) Đỏ, trắng, kem pha nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sơn Hiệp Phát  
(VN) 
149 Bàu Cát, phường 14, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn phủ (dùng cho gỗ, mây, tre, lá hoặc chất liệu tương tự), sơn lót (dùng 

bảo vệ khung, gầm xe cộ), sơn lót. 
 

 
(210) 4-2015-28886 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 5.5.1; A26.11.8 

(591) Đỏ, trắng, kem pha nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sơn Hiệp Phát  
(VN) 
149 Bàu Cát, phường 14, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn phủ (dùng cho gỗ, mây, tre, lá hoặc chất liệu tương tự), sơn lót (dùng 

bảo vệ khung, gầm xe cộ), sơn lót. 
 

 
(210) 4-2015-28887 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 5.5.1; A26.11.8 

(591) Đỏ, trắng, kem pha nâu 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sơn Hiệp Phát  
(VN) 
149 Bàu Cát, phường 14, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn phủ (dùng cho gỗ, mây, tre, lá hoặc chất liệu tương tự), sơn lót (dùng 

bảo vệ khung, gầm xe cộ), sơn lót. 
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(210) 4-2015-28888 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.5.3; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh da trời, cam, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu Bé 
Dòng  (VN) 
Thôn Đại Thành, xã Mương Mán, huyện 
Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thanh long đã qua chế biến; thanh long sấy khô; mứt thanh long (mứt ướt).  
 

Nhóm 31: Quả thanh long tươi. 
 

 
(210) 4-2015-28889 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11 
(591) Xanh dương, xanh da trời đậm, xanh da 

trời nhạt, tím nhạt, trắng 
(731) Lưu Gia Bửu  (VN) 

401 Minh Phụng, phường 10, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 09: Linh kiện điện thoại, cụ thể là: pin sạc dự phòng; tai nghe; thẻ nhớ; cáp sạc 

điện thoại; miếng dán màn hình điện thoại; loa.  
 

 
(210) 4-2015-28900 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.13.1; 24.17.5; A26.11.12 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Kỳ Nam  (VN) 
Số 36 tập thể Quân đội 492, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe máy. 
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(210) 4-2015-28901 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.23 
(591) Xanh lá, đỏ, da cam, đen 
(731) LEE WANG  (US) 

5430 Residencia, Newport Beach, CA 
92660, United States of America  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống và quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2015-28902 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) TAIGU GOODWILL MALLEABLE 

IRON FACTORY  (CN) 
Hu Village, Taigu County, Jinzhong 
City, Shanxi Province, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Vòi cho đường ống; ống dẫn [bộ phận của hệ thống vệ sinh]; phụ tùng an toàn 

và phụ tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị làm nóng nước; van của ống dẫn nước cho thiết 
bị làm nóng nước; miệng ống dẫn cho thiết bị làm nóng nước; ống dẫn có ba đầu cho thiết 
bị làm nóng nước.  

 

 
(210) 4-2015-28903 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) LDF, CO., LTD.  (TW) 

1F., No.22, Nenjiang St., Sanmin Dist., 
Kaohsiung City 807, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Giày cao cổ; đồ đội đầu; quần áo [trang phục]; đồ đi ở chân; tất ngắn cổ; giày 

thể thao.  
 

 
(210) 4-2015-28904 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) LDF, CO., LTD.  (TW) 

1F., No.22, Nenjiang St., Sanmin Dist., 
Kaohsiung City 807, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Giày cao cổ; đồ đội đầu; quần áo [trang phục]; đồ đi ở chân; tất ngắn cổ; giày 
thể thao.  

 

 
(210) 4-2015-28905 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.17; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH đầu tư Anh 

Phát   (VN) 
8/84 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ trang sức làm bằng kim loại quý; đồng hồ; đồ trang trí (đồ 

kim hoàn, đồ trang sức); đá bán quý.  
 

Nhóm 18: Ba lô; ví (bóp); va li, ô (dù); túi xách tay; túi du lịch.  
 

Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đội đầu (trang phục); đồ đi chân (trang phục); đồ đi 
tẩy (trang phục); thắt lưng (trang phục).  

 

 
(210) 4-2015-28906 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Mai Son  (VN) 
Tầng 19, tòa nhà Vincom Center, 72 Lê 
Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm tẩy trắng; kem dưỡng da; xà bông.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); thuốc trị mụn bôi 
ngoài da (chế phẩm dược); nước súc miệng (dùng cho mục đích y tế); thuốc trị nấm 
móng; trà thảo mộc dùng trong ngành y.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện đa khoa; dịch vụ phòng khám da liễu (khám và chữa bệnh về 
da); dịch vụ thẩm mỹ viện; các dịch vụ spa, cụ thể: dịch vụ chăm sóc da, dịch vụ làm tóc, 
dịch vụ trang điểm, dịch vụ xoa bóp, dịch vụ tắm hơi.  

 

 
(210) 4-2015-28920 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH Mọi Thế Hệ   (VN)

144 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-28921 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A3.13.6 
(591) Đỏ, vàng, tím, hồng, xanh lá, xanh 

dương 

(540) 

  

(731) Nguyễn Khánh Huân  (VN) 
371/1 Hai Bà Trưng, phường 8, quận  3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-28922 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Lâm Hoà  (VN) 
412 Nguyễn Thái Sơn, phường 5, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Phở (được chế biến từ gạo).  

 
 

(210) 4-2015-28923 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.11.2; 24.13.1; A2.3.23; A2.5.23 
(591) Hồng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại Kim 
Thành Sơn  (VN) 
98 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh.   
 

 
(210) 4-2015-28924 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.13.25 
(591) Xanh dương, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
kiến trúc - xây dựng Kisago  
(VN) 
216/7 Trần Huy Liệu, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 42: Kiến trúc; thiết kế công trình cơ điện; thiết kế công trình xây dựng dân dụng; 
thiết kế công trình xây dựng công nghiệp; thẩm tra dự toán công trình; thiết kế điện công 
trình dân dụng, công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-28925 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần S.O.L  (VN) 
36 đường số 1, phường 4, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 
 

 
(210) 4-2015-28928 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 3.7.7; A3.7.24; 26.13.25 
(591) Đỏ đậm, vàng ánh kim 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trà và cà phê 
Thuần Việt Lâm Đồng  (VN) 
Số 158, thôn 1, xã Đạ Ròn, huyện Đơn 
Dương, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; dịch 

vụ lựa chọn cho người khác hang hóa để mua và nơi cung cấp dịch vụ cho mục đích kinh 
doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; thông tin thương mại; khảo sát kinh doanh thương 
mại. 

 

 
(210) 4-2015-28929 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.2; 24.9.1; 5.13.1 
(591) Đen, trắng, nâu vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lá Xanh Phan 
Thiết  (VN) 
Thôn Tiến Phú, xã Tiến Thành, thành 
phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất. 
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(210) 4-2015-28935 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.3.1; A1.3.20; A1.3.17; 25.7.20; 

26.3.23; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
thương mại dịch vụ xây dựng 
và sản xuất Đại Luân  (VN) 
73 Triệu Quang Phục, phường 10, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Tấm lợp lấy sáng, không bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-28941 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.13.25 
(591) Vàng cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư An 
Phát  (VN) 
Lô 28-268, đường Nguyễn Công Thái, 
khu đô thị Đại Kim, phường Đại Kim, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn thầu xây dựng; dịch vụ quản lý dự án kinh doanh cho các dự án xây 
dựng; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; mua bán 
thiết bị vật tư ngành nước (máy bơm nước; ống nước; van nước; vòi nước...), mua bán 
thiết bị chiếu sáng (đèn và các phụ kiện của đèn); đại lý xuất nhập khẩu thiết bị văn 
phòng, điện tử viễn thông. 

 

Nhóm 36: Đầu tư dự án; đầu tư vốn; cho thuê bất động sản. 
 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông: cung cấp internet; cho thuê thiết bị viễn thông. 
 

Nhóm 40: Xử lý nước; xử lý rác thải. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; cung cấp đồ ăn và 
đồ uống do nhà hàng tự thực hiện; quán rượu nhỏ; khách sạn. 

 

 
(210) 4-2015-28942 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 9.7.1; 2.9.12; A9.3.13 (540) 

  

(731) Bùi Hoàng Nam Đức Anh  (VN) 
576 đường Trần Hưng Đạo, phường 
Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh 
Hòa Bình 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 

 
(210) 4-2015-28943 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 24.17.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại D&K Việt Nam  (VN)
Số 27, Phan Đăng Lưu, khu dân cư Hồ 
Cầu Đuống, xã Yên Viên, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn điện, đèn trang trí, máng đèn. 

 

 
(210) 4-2015-28944 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Phạm Ngọc Anh  (VN) 
Số 152 Nguyễn Ngọc Nại, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Máy quay đĩa; máy hát tự động; loa; thiết bị truyền phát âm thanh; thiết bị và 

máy âm thanh; bộ ghép nối âm thanh. 
 
 

(210) 4-2015-28945 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.15; 1.15.11 
(591) Trắng, xanh lá, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần Layer Clean 

Việt Nam  (VN) 
Số 18, ngách 54/17 TT Bộ Công an 
B682, phố Bùi Xương Trạch, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; chế phẩm vệ sinh; chất tẩy rửa. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu quần áo, vải, giày dép, mỹ phẩm, xà phòng, chế 
phẩm vệ sinh. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý vải; may trang phục; may đồng phục; đan len; dệt vải. 
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(210) 4-2015-28946 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.1.2; A26.11.12; A1.1.5 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, cam, xanh lá 

(540) 

  

(731) Âu Ngọc Mỹ  (VN) 
Số B5 Nguyễn ái Quốc, khu nhà Liên 
Kế Hóa An, phường Hóa An, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-28947 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Âu Ngọc Mỹ  (VN) 
Số B5 Nguyễn ái Quốc, khu nhà Liên 
Kế Hóa An, phường Hóa An, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-28948 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.1.5; 23.1.1 
(591) Nâu, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nội dung số 
Nguyên Bảo  (VN) 
73/17 Trần Khánh Dư, phường Mỹ An, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 

phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim; sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất bản sách. 
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Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2015-28949 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dược liệu 
Việt Nam  (VN) 
Số 29 ngách 10, ngõ 860 Bạch Đằng, 
phường Thanh Lương, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2015-28956 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.23 
(591) Vàng, trắng, đen 

(540) 

 
(731) Công ty TNHH KORN   (VN) 

123 đường Lê Lợi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; ước lượng chi phí sửa chữa [đánh giá tài chính]; dịch vụ 

nhà ở. 

 
Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết lập bản vẽ xây dựng; 
dịch vụ lập quy hoạch đô thị.  

 

 
(210) 4-2015-28960 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn truyền 
thông Ngân Hà  (VN) 
Số 9A phố Nguyễn Khắc Nhu, phường 
Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, sản xuất dàn dựng các chương trình phát thanh, truyền hình, 
sản xuất, dàn dựng chương trình biểu diễn ca nhạc, nghệ thuật, sản xuất nhạc, trình diễn 
sân khấu, tổ chức và điều khiển buổi hòa nhạc. 

 

(210) 4-2015-28961 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
thực phẩm Việt Mỹ    (VN) 
Lô B6, cụm công nghệ thực phẩm Hapro, 
xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội   

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 

 
(210) 4-2015-28962 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
thực phẩm Việt Mỹ   (VN) 
Lô B6, cụm công nghệ thực phẩm Hapro, 
xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 

 
(210) 4-2015-28963 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Tóc 
Xinh  (VN) 
Lô J0, khu công nghiệp Việt Hương, 
phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-28964 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Tóc 
Xinh  (VN) 
Lô J0, khu công nghiệp Việt Hương, 
phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-28965 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê Trần Hữu 
Trang  (VN) 
16B đường số 20, phường 5, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, gạo, bột sắn, bột cọ.  
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê, chè (trà), ca cao, gạo, bột sắn, bột cọ.  
 
 

 
(210) 4-2015-28966 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.3.11; A26.11.12; 26.1.2; 5.7.1 
(591) Xanh lá cây, màu nâu đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Đỗ Gia Phát  (VN) 
160/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê, ca cao.  

 
 

 
(210) 4-2015-28967 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Xanh lá, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
thương mại Phúc Hà  (VN) 
Số 28, ngõ 43, đường Kim Đồng, phường 
Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế đồ hoạ nghệ thuật. 
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(210) 4-2015-28968 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.3.11; A5.3.13; 5.7.11; A5.7.22 
(591) Cam, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm & đồ 
uống Nam  (VN) 
778/1D Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trái cây tươi. 

 

 
(210) 4-2015-28969 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.1.5; A26.11.12; 5.13.4; 26.13.25 
(591) Vàng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Trường Gia Thịnh Phát  (VN) 
466/4/7 khu phố 8, phường Hố Nai, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hành khách bằng đường bộ; vận chuyển khách du lịch, dịch vụ du lịch, 

vận tải hàng hóa bằng công-te-nơ, dịch vụ vận chuyển, bốc, xếp đóng gói, gửi nhận hàng 
hóa xuất nhập khẩu, cho thuê xe.  

 

 
(210) 4-2015-28981 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và đầu tư Thiên 
Vinh  (VN) 
Số 9, hẻm 43/49/8 phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-28982 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 5.5.1; 1.15.21 
(591) Xanh ngọc, xanh dương, hồng, hồng 

nhạt, trắng, đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần Y học Quốc 

tế  (VN) 
Số 21, ngõ 87, phố Nguyễn Khang, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-28983 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 5.5.1; A25.7.6 
(591) Xanh, hồng, hồng nhạt, trắng, đỏ, nâu, 

xám 
(731) Công ty cổ phần Y học Quốc 

tế   (VN) 
Số 21, ngõ 87, phố Nguyễn Khang, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-28984 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh Bình Giang Nam  (VN) 
D7/39B ấp 4, xã Hưng Long, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem dưỡng da; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2015-28985 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.3.1; 24.17.15; 1.15.5; 26.4.2 
(591) Vàng, đen, nâu, vàng cam, đỏ nâu, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Phương Nam  
(VN) 
Số 48, khu K80C, phố Vĩnh Phúc, 
phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-28986 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A11.3.7 
(591) Vàng, nâu 
(731) Nguyễn Ngọc Sơn  (VN) 

Phòng 112-A11, khu tập thể Thanh Xuân 
Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán phở. 
 

 
(210) 4-2015-28987 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 25.5.25; A26.11.12; A26.1.18 
(591) Đen, xanh dương, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phú Thái  (VN) 
Phòng 1702 tòa nhà CT1, khu đô thị mới 
Mỹ Đình - Sông Đà, phường Mỹ Đình 1, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2015-28988 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.5.25; A26.11.12 
(591) Đen, xanh dương, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phú Thái   (VN) 
Phòng 1702 tòa nhà CT1, khu đô thị mới 
Mỹ Đình - Sông Đà, phường Mỹ Đình 1, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-28989 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Trần Thị Mười  (VN) 

Số 23, đường số 9, khu dân cư Nam 
Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-28994 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.3.1; 2.3.9 
(591) Xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, ghi, nâu 
(731) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY 

OTVETSTVENNOSTYU 
"MASLOEKSTRAKTSIONNIY 
ZAVOD YUG RUSI"  (RU) 
Tolstogo sq., 8, RU-344037 Rostov-on-
Don, Russian Federation 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 29: Dầu và chất béo có thể ăn được bao gồm dầu có thể ăn được, bơ lạc, bơ ca cao, 

bơ dừa, bơ, dầu dừa, dầu ngô, bơ thực vật, dầu cải cho thực phẩm, dầu ôliu cho thực phẩm, 
dầu cọ (thực phẩm), dầu hạt cọ cho thực phẩm (thực phẩm) dầu hoa hướng dương cho 
thực phẩm, dầu vừng. 

 
Nhóm 30: Bột đậu; bột kiều mạch; bột khoai tây; bột ngô; bột hạnh nhân; bột lúa mạch; 
bột lúa mì; bột đậu tương; bột lúa mạch thô; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bột gạo; yến 
mạch làm thực phẩm cho con người; ngô tấm dạng hạt nhỏ; bột hòn để làm bánh pút đinh; 
bột yến mạch thô; lúa mạch xay thành những hạt tròn nhỏ; lúa mạch nghiền; món ăn cút 
cút [bột hòn từ lúa mì dùng làm bánh pút đinh]. 

 

 
(210) 4-2015-29000 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Thành  (VN) 
Khu I,  thôn Phương Trù, xã Yên 
Phương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 

 
(210) 4-2015-29003 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Đại Vinh  (VN) 
34/156 Hồng Mai, phường Bạch Mai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Van đường ống nước bằng kim loại (không thuộc bộ phận của máy).  
 

Nhóm 35: Mua bán van đường ống nước bằng kim loại (không thuộc bộ phận của máy), 
thiết bị vệ sinh, ống nhựa mềm các loại và phụ tùng nối của chúng (tê, cút), ống nhựa 
cứng các loại và phụ tùng nối của chúng (tê, cút).  
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(210) 4-2015-29004 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Đại Vinh  (VN) 
34/156 Hồng Mai, phường Bạch Mai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Van đường ống nước bằng kim loại (không thuộc bộ phận của máy).  

 

 
(210) 4-2015-29005 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Trương Anh Tiến  (VN) 
Số 36A, ngách 58/36, ngõ 58, phố Trần 
Bình, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 

dùng trong y tế, nước súc miệng dùng trong y tế, nước rửa vệ sinh phụ nữ có chứa thuốc.  
 
 

(210) 4-2015-29020 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Xanh dương, cam 

(540) 

 

(731) Đoàn Quốc Quỳnh  (VN) 
16/10 đường 12, phường Bình An, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; môi giới vận tải; cho thuê xe chở khách; tham 

quan [du lịch]; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp các 
cuộc đi chơi trên biển.  

 
 

(210) 4-2015-29021 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) ALTICOR INC  (US) 

7575 Fulton Street East Ada, Michigan 
49355-0001 USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 36: Quyên góp quĩ từ thiện. 
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(210) 4-2015-29022 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Runway Model 
Agency  (VN) 
63/201 Đông Du, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán giải khát. 

 

 
(210) 4-2015-29023 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 5.7.1 
(591) Vàng, cam, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Vận Đỏ  
(VN) 
2CP3 - 15 Sky Garden, đô thị Phú Mỹ 
Hưng, đường Nguyễn Văn Linh, phường 
Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh các loại hạt của nông nghiệp bao gồm: hạt điều, hạt hạnh 

nhân, hạt bí, hạt lạc (đậu phộng), quả óc chó, hạt dẻ, hồ trăn.  
 

 
(210) 4-2015-29024 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá đậm, cam đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thảo dược 
Fansipan Việt Nam  (VN) 
Số 19, ngõ 144, phố ái Mộ, phường Bồ 
Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc và thực phẩm chức năng; dung dịch vệ sinh phụ nữ có chứa thuốc.  
 
 

(210) 4-2015-29025 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá đậm, cam đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thảo dược 
Fansipan Việt Nam  (VN) 
Số 19 ngõ 144, phố ái Mộ, phường Bồ 
Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc và thực phẩm chức năng; dung dịch vệ sinh phụ nữ có chứa thuốc. 
 

 
(210) 4-2015-29026 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.15 

(591) Xanh lá đậm, cam đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thảo dược 
Fansipan Việt Nam  (VN) 
Số 19 ngõ 144, phố ái Mộ, phường Bồ 

Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc và thực phẩm chức năng; dung dịch vệ sinh phụ nữ có chứa thuốc. 
 

 

(210) 4-2015-29027 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.2; 26.4.3; A2.1.23; A2.3.23 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
In Di Co  (VN) 
7 Gò Cẩm Đệm, phường 10, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 05: Các chÓ phẩm dược; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm và 

chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế, thực phẩm cho em bé; 

chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu dùng để băng bó. 
 

 

(210) 4-2015-29028 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A5.5.20; 5.3.6; 2.9.1 

(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, nâu 

(731) Trần Thanh Việt  (VN) 
Số 34, ngách 33, ngõ An Trạch 1, đường 

Đoàn Thị Điểm, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện tóc, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ trị liệu, dịch vụ trang điểm, 

dịch vụ chăm sóc da, xoa bóp. 
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(210) 4-2015-29029 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.4.6; A26.11.12 
(731) FUSIPIM SDN. BHD.  (MY) 

Lot 9224, Batu 4 1/2, Panchang Bedena, 
45300 Sungai Besar, Selangor, Malaysia 

(540)  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Ruột bánh mỳ; bột mì để tẩm rán chuối; bột mì để chiên giòn hoa quả; bột mì 

để tẩm rán thịt gà, bột mỳ tẩm rán thịt gà nóng và cay; bột chiên xù để làm món tempura. 
 

 
(210) 4-2015-29031 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.24; 26.4.2; A26.4.24; 

25.7.25 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) FUSIPIM SDN. BHD.  (MY) 

Lot 9224, Batu 4 1/2, Panchang Bedena, 
45300 Sungai Besar, Selangor, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Chả cá dạng đậu phụ; chả cá; hải sản đã được chế biến; món ăn làm từ hải sản 

có rắc vụn bánh mỳ; món Dim Sum hải sản (là loại thực phẩm được làm từ hải sản và các 
loại rau trong nhóm 29); cá viên. 

 
 

 
(210) 4-2015-29035 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.15.1; A26.4.24; A18.5.7 
(731) EASY PLANET LIMITED  (HK) 

Flat/Rm 5, 16/F, Westin Centre, 26 
Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, 
Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ chuyển phát [thư tín hoặc hàng hóa]; dịch vụ giao hàng; dịch vụ 

chuyển phát bưu kiện; dịch vụ vận tải; thông tin về lĩnh vực vận tải; dịch vụ hậu cần vận 
tải. 
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(210) 4-2015-29036 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 1.13.1 
(731) EASY PLANET LIMITED  (HK) 

Flat/Rm 5, 16/F, Westin Centre, 26 
Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, 
Hong Kong 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin kinh doanh qua trang web; thông tin thương mại và 

tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; dịch vụ trưng bày sản phẩm; dịch vụ 
quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ cung cấp thị trường trực tuyến cho 
người mua và người bán hàng hóa, dịch vụ; dịch vụ xúc tiến bán hàng cho người khác. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ chuyển phát [thư tín hoặc hàng hóa]; dịch vụ giao hàng; dịch vụ 
chuyển phát bưu kiện; dịch vụ vận tải; dịch vụ vận tải bằng taxi; dịch vụ hậu cần vận tải. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2015-29037 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) ENPING SANGE ELECTRONIC 

CO.,LTD.   (CN) 

No. 12,20, zone f, civilian & foreign 

capital industry area, enping city, 

guangdong province, china 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 09: Micrô; loa phóng thanh; thiết bị truyền âm thanh; bộ ghép âm thanh; tai nghe 

choàng đầu; bộ nạp dùng cho pin/ắc quy điện; thiết bị kiểm tra điện; thiết bị nghe nhìn đa 
phương tiện cầm tay; vỏ hộp loa; thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy. 

 

 
(210) 4-2015-29038 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 25.1.6; 25.5.25 
(591) Trắng, ghi đậm, ghi nhạt 
(731) WEIHAI BAIHE BIOLOGY 

TECHNOLOGICAL CO., LTD.  (CN) 
No. 552, Chengda Road, Swan Lake 
Economy and Technology Development 
Zone, Rongcheng City, Sangdong 
Province, P.R. China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung anbumin dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung protein dùng cho ăn 
kiêng; chất bổ sung ăn kiêng từ sáp ong; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ 
sung dinh dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích 
hợp cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ sơ sinh]; thực phẩm cho em bé; chất ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-29040 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.4; A26.11.12; 24.17.5 
(591) Vàng, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Aum  (VN) 
6B Công trường Quốc tế, phường 6, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Tỏi đen (tỏi đã sơ chế và bảo quản); viên nang tỏi đen (tỏi đen dạng viên). 
 

Nhóm 33: Rượu tỏi đen. 
 

 
(210) 4-2015-29041 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-29042 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 3.1.6; A3.1.24; 26.13.25 
(591) Nâu, đỏ 
(731) Công ty TNHH JL Việt Nam  (VN)

92-94-96 Phan Khiêm ích, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo nam và nữ; đồ đội đầu (mũ, nón) dành cho nam và nữ; giày, dép dành 
cho nam và nữ; dây nịt (thắt lưng) nam, nữ; cà vạt; tất (vớ) cho nam và nữ . 
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(210) 4-2015-29043 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540)  
(731) Nguyễn Văn Hùng  (VN) 

Xóm Ngọc, xã Lạc Đạo, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; âm-ly (amply); ti vi; máy vi tính. 
 

Nhóm 11: Quạt điện; nồi cơm điện; đèn; tủ lạnh; thiết bị lọc nước. 
 

 
(210) 4-2015-29044 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540)  
(731) Nguyễn Văn Hùng  (VN) 

Xóm Ngọc, xã Lạc Đạo, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; âm-ly (amply); ti vi; máy vi tính.  

 
Nhóm 11: Quạt điện. 

 
 

(210) 4-2015-29045 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.1; 3.7.16; 26.1.2 (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Tín Thành 
Phát  (VN) 
413/56/19/48 Lê Văn Quới, khu phố 6, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Khung võng, khung giường, khung ghế, bồn nước, khung treo, mắc treo (tất cả 

bằng kim loại). 

 
Nhóm 35: Mua bán: võng, giường, ghế, dù, khung treo, mắc treo, đồ trang trí nội thất, 
thiết bị vệ sinh dùng trong gia đình, máy nước nóng năng lượng mặt trời, thiết bị vệ sinh 
trong nhà bếp, phụ kiện trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt trong xây 
dựng, bồn nước bằng inốc, bồn nước bằng nhựa. 
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(210) 4-2015-29046 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tam Kim  (VN) 
Số 26 ngõ 46 Quan Nhân, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2015-29047 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A11.3.7; A11.1.6; A11.3.9; A11.3.10 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng cam, xám 
(731) Vũ Thị Hoa  (VN) 

Số 116/3 Vườn Chuối, phường 4, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cửa hàng ăn uống do nhà hàng thực hiện; khách sạn; dịch vụ nhà hàng 

ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-29049 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) SPIRAX-SARCO LIMITED   (GB) 

Charlton House, 14 Cirencester Road, 
Cheltenham, Gloucestershire, GL53 
8ER, United Kingdom 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 07: Van xả hơi; van, bộ lọc, bộ lọc kiểu lưới và máy bơm, tất cả trong nhóm 7; máy 

tách và máy nén khí - tất cả là máy móc hoặc các bộ phận của máy, cơ cấu tra dầu mỡ và 
bộ điều chỉnh - tất cả là các bộ phận và phụ kiện cho máy móc; thiết bị sinh hơi nước (bộ 
phận của máy); bộ trao đổi nhiệt (bộ phận của máy); các bộ phận và phụ kiện cho tất cả 
các mặt hàng nói trên. 

 
Nhóm 09: Thiết bị và phần mềm để điều khiển, giám sát và điều chỉnh hệ thống và thiết bị 
đốt nóng, sinh hơi nước, làm lạnh, thông gió và khí nén; thiết bị và phần mềm để điều 
khiển, giám sát và điều chỉnh bộ trao đổi nhiệt; các bộ phận và phụ kiện cho tất cả các 
mặt hàng nói trên. 

 
Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị đốt nóng, sinh hơi nước, làm lạnh, thông gió và khí nén; 
van điều chỉnh mức; bộ lọc (bộ phận của hệ thống công nghiệp); phụ kiện cho đường ống 
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dẫn và ống nồi hơi; thiết bị làm ẩm; bộ trao đổi nhiệt; quạt thông gió cho bộ trao đổi 
nhiệt; các bộ phận và phụ kiện cho tất cả các mặt hàng nói trên. 

 

 
(210) 4-2015-29050 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) WATSON-MARLOW BREDEL B.V.  

(NL) 
Sluisstraat 7, PO Box 47, NL-7490 AA, 
Delden, Netherlands 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị bơm; máy bơm và đầu bơm; thiết bị điều khiển cho máy bơm; cụm hộp 

số động cơ và bộ điều khiển để sử dụng với máy bơm; máy bơm nhu động; các thành 
phần của máy bơm; các bộ phận và phụ kiện cho tất cả các mặt hàng nói trên.   

 
Nhóm 17: Các loại ống, ống dẫn và vòi dạng mềm; các bộ phận và phụ kiện cho các hàng 
hóa này.  

 

 
(210) 4-2015-29053 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) WATSON-MARLOW LIMITED   (GB) 

Falmouth, Cornwall, TR11 4RU, United 
Kingdom  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị bơm; máy bơm và đầu bơm; thiết bị điều khiển cho máy bơm; cụm hộp 

số động cơ và bộ điều khiển để sử dụng với máy bơm; máy bơm nhu động; các thành 
phần của máy bơm; các bộ phận và phụ kiện cho tất cả các mặt hàng nói trên.  

 

 
 

(210) 4-2015-29058 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.13.25; 26.4.1 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, trắng 
(731) Lâm Ngọc Nhâm  (VN) 

ấp Phú Lộc, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên 
Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 
(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt vịt; các sản phẩm chế biến từ thịt vịt; thịt; thịt đã được bảo quản; thịt đóng 

hộp; trứng gia cầm (trứng tươi và trứng đã qua chế biến). 
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Nhóm 30: Hạt tiêu; hạt tiêu (gia vị).  
 

Nhóm 31: Cây hồ tiêu; động vật sống; vịt còn sống; cây giống; cây công nghiệp ngắn 
ngày, cây công nghiệp dài ngày.  

 

Nhóm 35: Mua bán nông sản, lâm sản, động vật sống, thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn 
cho gia súc, thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia cầm, thức ăn và nguyên liệu làm 
thức ăn cho thủy sản.  

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận tải hàng hóa; hậu cần vận tải; dịch vụ du lịch, lữ 
hành.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

Nhóm 44: Chăn nuôi động vật (bò, lợn, gia cầm); dịch vụ nuôi trồng thủy sản; chăm sóc 
vườn ươm cây; dịch vụ chăm sóc cây giống nông nghiệp; dịch vụ trồng cây công nghiệp 
ngắn ngày và cây công nghiệp dài ngày.  

 

(210) 4-2015-29059 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.3.11; 1.15.15 
(591) Xanh lá cây, vàng nhạt, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lục Nam Hưng  
(VN) 
Thôn Quyết Tiến, xã Hoàng Thắng, 
huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái  

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu quế dùng cho mục đích mỹ phẩm; các chế phẩm chứa tinh dầu quế 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; hỗn hợp thơm làm từ quế hoặc tinh dầu quế (chất thơm).  

 

Nhóm 05: Tinh dầu quế dùng cho mục đích y tế; các chế phẩm chứa tinh dầu quế dùng 
cho mục  đích y tế; hỗn hợp thơm làm từ quế hoặc tinh dầu quế (chế phẩm khử trùng), quế 
nguyên liệu 1 dùng trong ngành dược, như nhục quế.  

 

Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp làm từ gỗ quế.  
 

Nhóm 28: Đồ chơi xếp hình làm từ gỗ quế, xe cộ đồ chơi làm từ gỗ quế.  
 

Nhóm 30: Thực phẩm làm từ tinh dầu quế, như trà quế, gia vị quế; quế nguyên liệu dùng 
trong ngành thực phẩm, như nhục quế (gia vị).  

 

 
(210) 4-2015-29060 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 26.1.1 
(591) Xám, da cam 
(731) OSSTEM IMPLANT CO.,LTD.  (KR) 

8F. 123, Gasandigital 2-ro, Geumcheon-
gu, Seoul, 08505 Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
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(511)   Nhóm 10: Răng giả; mô cấy dùng cho nha khoa; mô cấy gồm các vật liệu nhân tạo dùng 

cho phẫu thuật; dụng cụ chỉnh hình dùng cho mục đích nha khoa; cây đục men răng; dụng 

cụ trám (hàn) răng dùng cho mục đích nha khoa; thiết bị phát hiện răng sâu; gương dùng 

cho nha khoa; thiết bị khoan răng; kim chữa tủy dùng cho mục đích nha khoa; ghế nha 

khoa; khoan nha khoa; dụng cụ phẫu thuật dùng cho mục đích nha khoa; giường điều trị 

dùng cho mục đích nha khoa; dụng cụ đùng để nạo mảng bám trên răng; máy và các công 

cụ chỉnh hình răng dùng cho mục đích nha khoa; đầu dò túi nha chu; thiết bị X-quang 

dùng cho mục đích nha khoa. 
 

 
(210) 4-2015-29061 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A26.11.12; 26.13.25 

(591) Xám, đỏ 

(731) OSSTEM IMPLANT CO.,LTD.  (KR) 

8F. 123, Gasandigital 2-ro, Geumcheon-

gu, Seoul, 08505 Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 10: Răng giả; mô cấy dùng cho nha khoa; mô cấy gồm các vật liệu nhân tạo dùng 

cho phẫu thuật; dụng cụ chỉnh hình dùng cho mục đích nha khoa; cây đục men răng; dụng 

cụ trám (hàn) răng dùng cho mục đích nha khoa; thiết bị phát hiện răng sâu; gương dùng 

cho nha khoa; thiết bị khoan răng; kim chữa tủy dùng cho mục đích nha khoa; ghế nha 

khoa; khoan nha khoa; dụng cụ phẫu thuật dùng cho mục đích nha khoa; giường điều trị 

dùng cho mục đích nha khoa; dụng cụ đùng để nạo mảng bám trên răng; máy và các công 

cụ chỉnh hình răng dùng cho mục đích nha khoa; đầu dò túi nha chu; thiết bị x-quang 

dùng cho mục đích nha khoa. 
 

 
(210) 4-2015-29062 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty TNHH Vo Vos   (VN) 
119 Hoàng Quốc Việt, phường Phú 

Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 35: Mua bán sữa và các sản phẩm làm từ sữa.  
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(210) 4-2015-29063 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH truyền thông 

và giải trí Điền Quân  (VN) 
33 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch.  
 

Nhóm 41: Dàn dựng chương trình truyền hình, xuất bản sách.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2015-29065 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.15; 26.1.1; 24.15.1 
(591) Đen, cam, xanh dương, xám 
(731) Công ty cổ phần quản lý dịch 

vụ du lịch Việt Nhật   (VN) 
96 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 39: Đại lý du lịch; điều hành tua du lịch; vận chuyển hành khách, đại lý bán vé 

máy bay, vé tàu hỏa, vé xe khách; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch.  
 

 
(210) 4-2015-29066 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 1.7.6; 26.4.3; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH may mặc Kofa  
(VN) 
92/1 đường số 2, phường Trường Thọ, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo, giày, dép, mũ (nón). 

 
Nhóm 35: Mua bán: quần, áo, giày, dép, mũ (nón).  
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(210) 4-2015-29067 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; 25.1.5 
(591) Nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thiên Kim  
(VN) 
159 Nguyễn Văn Linh, phường Nam 
Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, thể thao, tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, tổ 

chức hội thảo và hội nghị (không nhằm mục đích thương mại) dịch vụ sân golf; dịch vụ 
giáo dục. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, quán ăn tự phục vụ, quán cà phê; quán 
rượu; quán bia. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ spa chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ chăm sóc da, 
dịch vụ chăm sóc móng tay. 

 

 
(210) 4-2015-29068 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.17.17; 24.17.25 
(731) Hộ kinh doanh Lệ Sương   (VN) 

Sạp 831 chợ Bình Tây, phường 2, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); tất (vớ ).  

 

 
(210) 4-2015-29069 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 26.1.1 
(591) Xanh rêu, xanh lá cây, xanh dương, đen, 

ghi, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Twins  
(VN) 
Thôn Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện 
Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng. 
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(210) 4-2015-29072 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Hồ Nhật Trường  (VN) 
317/48 Âu Cơ, phường Hoà Khánh Bắc, 
quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 30: Hạt tiêu. 

 

 
(210) 4-2015-29080 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Xanh lá cây 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Eco Valley  (VN) 
Tòa nhà Hạ Long center, số 162, đường 
Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu [đồ uống]; đồ uống có cồn [trừ bia]; đồ uống được chưng cất; đồ uống có 

cồn được pha trộn sẵn không trên cơ sở bia. 
 

 
(210) 4-2015-29081 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Vàng, cam 
(731) MONTELOEDER, S.L.  (ES) 

Miguel Servet, 16 nave 17, Elche Parque 
Empresarial, 03203 Elche (Alicante), 
Spain 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất chống oxy hóa dùng để sản xuất: mỹ phẩm, dược phẩm và sản phẩm 

chống nắng. 
 

Nhóm 03: Tinh dầu và chất chiết xuất hương liệu; kem bảo vệ da (mỹ phẩm); kem làm 
rám nắng (mỹ phẩm); kem chống nắng; kem dưỡng da chống nắng (mỹ phẩm); chế phẩm 
làm rám nắng [mỹ phẩm]; tinh dầu chống nắng (mỹ phẩm); mỹ phẩm dùng để bảo vệ da 
khỏi bị cháy nắng. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm dùng để ăn kiêng và chất bổ sung ăn kiêng (thực phẩm chức năng); 
kem có chứa thuộc để dưỡng da; thuốc mỡ trị rộp nắng, cháy nắng; chế phẩm chống cháy 
nắng dùng cho mục đích y tế; dinh dưỡng dược được sử dụng như chất bổ sung dùng cho 
ăn kiêng.  
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(210) 4-2015-29082 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A1.1.5; 5.3.11; 5.5.16; 26.11.3 

(731) Công ty cổ phần Phát triển 
Tinh hoa Thảo Mộc Việt  (VN) 
Số 8, ngõ Hồ Cây Sữa, ngõ Chợ Khâm 

Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Lê và Đồng sự (LE & 

PARTNERS) 
 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống khai vị, không có cồn; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; nước khoáng.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-29085 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.11.1 

(591) Xanh da trời, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
tổng hợp Nam Phú  (VN) 
Nhà 34, hẻm 26/11, ngõ Cống Trắng, 

Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị, dụng cụ và đồ y tế (dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2015-29086 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(591) Tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
tổng hợp Nam Phú   (VN) 
Nhà 34, hẻm 26/11, ngõ Cống Trắng, 

phô Khâm Thiên, phường Trung Phụng, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 30: Bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mỳ, bánh, kẹo, kem lạnh. 
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(210) 4-2015-29087 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thiết bị điện G8  (VN) 
Nhà ông Nguyễn Huy Cảnh, xóm 3, xã 
Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh 
Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc, giấy cuốn thuốc lá. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu và đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: thuốc lá, thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên 
liệu để sản xuất thuốc lá. 

 
 

(210) 4-2015-29088 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thiết bị điện G8   (VN) 
Nhà ông Nguyễn Huy Cảnh, xóm 3, xã 
Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh 
Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc, giấy cuốn thuốc lá.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu và đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: thuốc lá, thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên 
liệu để sản xuất thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2015-29089 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thiết bị điện G8   (VN) 
Nhà ông Nguyễn Huy Cảnh, xóm 3, xã 
Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh 
Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc, giấy cuốn thuốc lá.  
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Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu và đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: thuốc lá, thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên 
liệu để sản xuất thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2015-29090 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thiết bị điện G8   (VN) 
Nhà ông Nguyễn Huy Cảnh, xóm 3, xã 
Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh 
Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc, giấy cuốn thuốc lá.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu và đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: thuốc lá, thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên 
liệu để sản xuất thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2015-29100 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sportsland 
Việt Nam   (VN) 
130 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 28: Thiết bị tập luyện thể hình. 

 

 
(210) 4-2015-29102 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
tư vấn giáo dục và kinh 
doanh 7S  (VN) 
59 đường số 13, khu phố 1, phường Linh 
Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây dầm đường, trái cây được rắc đường; trái cây được bảo quản, trái cây 

đông lạnh; quả đóng hộp, trái cây đóng hộp; nho khô. 
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Nhóm 31: Quả mọng, trái cây tuơi; nho tươi; bã nho; cây nho.  
 

Nhóm 32: Chiết xuất của trái cây không có cồn, chiết xuất từ trái cây không có cồn; đồ 
uống làm từ nước ép trái cây không có cồn, đồ uống từ nước quả ép không có cồn; nước 
ép trái cây, nước quả ép; nước nho ép chưa lên men; nước quả cô đặc [không có cồn] mật 
hoa quả [không có cồn]; đồ uống không cồn. 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; đồ uống có cồn chứa hoa quả, đồ uống hoa quả có 
cồn; chiết xuất trái cây [có cồn]; rượu vang. 

 

 
(210) 4-2015-29103 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 26.15.15 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh lam, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu E - 
CONTROL  (VN) 
29 Xuân Hồng, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị định vị toàn cầu.  
 

 
(210) 4-2015-29105 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Xanh dương (540) 

  

(731) Nguyễn Trọng Trung  (VN) 
Số 49, Thủ Lệ, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng, vật liệu xây dựng bằng kim loại, cấu 
kiện bằng kim loại vận chuyển được, hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt, ống 
dẫn và ống bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2015-29121 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 25.1.25; 5.3.11; 24.15.1; 2.9.25 
(591) Đỏ, xám, xanh lá cây, xanh lá mạ, hồng, 

trắng 
(731) Nghiêm Minh Hoàng   (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-29122 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 25.1.25; 5.3.11; 24.15.1; 2.9.25; 26.4.4; 

A26.3.6; 26.13.25 
(591) Đỏ, xám, xanh lá cây, xanh lá mạ, hồng, 

trắng 
(731) Nghiêm Minh Hoàng    (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, 
rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 
dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng 
cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-29123 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 25.1.25; 5.3.11; 24.15.1; 2.9.25; 26.4.4; 

A26.3.6; 26.13.25 
(591) Đỏ, xám, xanh lá cây, xanh lá mạ, vàng, 

trắng, da cam 
(731) Nghiêm Minh Hoàng    (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-29124 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 25.1.25; 5.3.11; 24.15.1; 2.9.25 

(591) Đỏ, xám, xanh lá cây, xanh lá mạ, vàng, 

trắng, da cam 

(731) Nghiêm Minh Hoàng   (VN) 
Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 

thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 

sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, 

rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 

dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng 

cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 

 

(210) 4-2015-29125 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 25.1.25; 5.3.11; 24.15.1; 2.9.25; 26.4.4; 

A26.3.6; 26.13.25 

(591) Đỏ, xám, xanh lá cây, xanh lá mạ, trắng 

(731) Nghiêm Minh Hoàng  (VN) 
Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-29126 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 25.1.25; 5.3.11; 24.15.1; 2.9.25; 26.4.4; 

A26.3.6; 26.13.25 

(591) Đỏ, xám, xanh lá cây, xanh lá mạ, trắng 

(731) Nghiêm Minh Hoàng  (VN) 
Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 

thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 

sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, 

rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 

dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng 

cáo và giới thiệu sản phẩm. 
 

 

(210) 4-2015-29127 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 25.1.25; 5.3.11; 2.3.1; A2.3.23; 26.4.4; 

A26.3.6; 26.13.25 

(591) Đỏ, xám, xanh lá cây, xanh lá mạ, tím, 

đen, trắng 

(731) Nghiêm Minh Hoàng   (VN) 
Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1132 

(210) 4-2015-29128 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 25.1.25; 5.3.11; 2.3.1; A2.3.23; 26.4.4; 

A26.3.6; 26.13.25 

(591) Đỏ, xám, xanh lá cây, xanh lá mạ, tím, 

đen, trắng 

(731) Nghiêm Minh Hoàng  (VN) 
Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 

thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 

sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, 

rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 

dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng 

cáo và giới thiệu sản phẩm. 
 

 

(210) 4-2015-29129 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
tổng hợp Nhật Việt  (VN) 
149/9 Ngô Sĩ Liên, phường Lê Hồng 

Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-29141 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.17; 3.13.1; A3.13.24 
(591) Xanh lam, xanh dương, đen 
(731) Công ty cổ phần Hưng Việt 

Phong  (VN) 
Số 29 Lê Cơ, phường Hòa Cường Bắc, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón. 

 
 

(210) 4-2015-29143 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.13.1 
(591) Xanh da trời nhạt, trắng, xanh dương 

nhạt, xanh dương, tím, tím đậm, xanh lá 
cây, xanh lá cây đậm, cam, cam đậm, 
vàng, vàng đậm, đen, đen nhạt 

(731) Cơ sở may P & L  (VN) 
515 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo trẻ em; quần áo trẻ sơ sinh; quần áo may sẵn; áo thun tay 

ngắn; mũ. 
 

 
(210) 4-2015-29144 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.23 
(591) Đen, đỏ 
(731) Cơ sở may P & L  (VN) 

515 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo trẻ em; quần áo trẻ sơ sinh; quần áo may sẵn; áo thun tay 

ngắn; mũ. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-29145 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.2 

(591) Xanh tím than, trắng 

(731) HAFARY TRADEMARKS PTE. LTD.  

(SG) 

105 Eunos Avenue 3, Hafary Centre, 

Singapore 409836, Singapore 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể là ngói ceramic, đá hoa cẩm thạch, đá 

granít và gạch đá lát nền, xi măng, cát, bê tông trộn sẵn. 
 

 
(210) 4-2015-29146 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) MONSTER ENERGY COMPANY  (US)

1 Monster Way, Corona, California 

92879, USA 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; bia. 

 
 

(210) 4-2015-29147 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A26.11.12; 24.15.21; A24.15.7; 7.15.1 

(591) Da cam, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Vĩnh Đạt  
(VN) 
212/1 Bến Bạch Đằng, KV1, phường 

Châu Văn Liêm, quận ¤ Môn, thành phố 

Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng (gạch, cát, sỏi, đá). 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-29148 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Phòng khám chuyên khoa Trị 
liệu Thần kinh Cột sống Hoa 
KỲ  (VN) 
161-161A Hai Bà Trưng, phường 6, quận 

3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị y tế. 
 

Nhóm 25: Giày dép. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ khám chữa bệnh. 
 

 
(210) 4-2015-29155 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty cổ phần chế tạo bơm 
Hải Dương   (VN) 
Số 37 đại lộ Hồ Chí Minh, thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm; quạt gió công nghiệp; tua bin nước; tua bin gió; van nước (bộ phận 

của máy). 
 

 
(210) 4-2015-29156 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty cổ phần chế tạo bơm 
Hải Dương   (VN) 
Số 37 đại lộ Hồ Chí Minh, thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm; quạt gió công nghiệp; tua bin nước; tua bin gió; van nước (bộ phận 

của máy) .  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-29159 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 1.15.23; 24.17.5 

(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần PAINT AND 
MORE ASIA  (VN) 
 Lô B19, đường số 4, KCN Tân Đô, xã 

Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 

An  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, chất kết dính dùng cho sơn, sơn phủ; sơn lót; vécni; mực in.  
 

 
(210) 4-2015-29160 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 1.7.6; A26.11.8; 26.3.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Mapu  (VN) 
131/18 đường 3 tháng 2, phường 11, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, mỹ phẩm làm trắng da; nước hoa; chế phẩm để chăm sóc móng; 

nước sơn móng; kem tẩy lông. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm, mỹ phẩm làm trắng da, nước hoa, chế 

phẩm để chăm sóc móng, nước sơn móng, kem tẩy lông. 
 

 
(210) 4-2015-29161 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.1; 26.3.2; A26.11.8 

(591) Đen, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Mapu  (VN) 
131/18 đường 3 tháng 2, phường 11, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm làm trắng da; nước hoa; chế phẩm để chăm sóc móng; 

nước sơn móng; kem tẩy lông. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm, mỹ phẩm làm trắng da, nước hoa, chế 

phẩm để chăm sóc móng, nước sơn móng, kem tẩy lông. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-29162 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 1.3.1; 1.7.6; 3.7.17; A3.7.24; A5.3.13; 

A5.5.20 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Toả 
Sáng Việt  (VN) 
342 An Dương Vương, phường 10, quận 

6, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da.  
 

 
(210) 4-2015-29163 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 3.3.1; 26.4.2; A25.3.3 

(591) Đỏ, đỏ nhạt, xanh dương, xanh lá cây, 

xanh lá cây nhạt, vàng, trắng 

(731) Cơ sở Vũ Thị Luyên  (VN) 
39 ấp 3, Xuân Thới Thượng, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Men nấu rượu. 
 

 
(210) 4-2015-29164 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) KURARAY CO., LTD.   (JP) 

1621, Sakazu, Kurashiki City, Okayama 

Prefecture, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 01: Nhựa polyetylen terephtalat (nhựa PET); nhựa nhân tạo và nhựa tổng hợp dạng 

thô.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-29165 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  

(KR) 
181, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem nền trang điểm; son môi; phấn bôi mí mắt; chế phẩm mỹ phẩm 
để chăm sóc da; nước thơm dùng cho da; phấn sáp dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu gội 
đầu; kem đánh răng; dầu gội cho động vật cảnh.  

 
 

(210) 4-2015-29166 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH Profarm Việt 

Nam   (VN) 
Số 22, ngách 53, ngõ 20, phố Vũ Xuân 
Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón vi lượng. 
 

(210) 4-2015-29167 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH Profarm Việt 

Nam   (VN) 
Số 22, ngách 53, ngõ 20, phố Vũ Xuân 
Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón vi lượng. 
 

 
(210) 4-2015-29168 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH Profarm Việt 

Nam   (VN) 
Số 22, ngách 53, ngõ 20, phố Vũ Xuân 
Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón vi lượng. 
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(210) 4-2015-29169 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH Profarm Việt 

Nam   (VN) 
Số 22, ngách 53, ngõ 20, phố Vũ Xuân 
Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón vi lượng. 

 

 
(210) 4-2015-29170 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH PROFARM Việt 

Nam   (VN) 
Số 22, ngách 53, ngõ 20, phố Vũ Xuân 
Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón vi lượng. 

 

 
(210) 4-2015-29171 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH PROFARM Việt 

Nam   (VN) 
Số 22, ngách 53, ngõ 20, phố Vũ Xuân 
Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón vi lượng. 

 

 
(210) 4-2015-29172 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH PROFARM Việt 

Nam   (VN) 
Số 22, ngách 53, ngõ 20, phố Vũ Xuân 
Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón vi lượng. 
 
 

(210) 4-2015-29173 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty TNHH PROFARM Việt 
Nam   (VN) 
Số 22, ngách 53, ngõ 20, phố Vũ Xuân 

Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón vi lượng. 
 

 
(210) 4-2015-29174 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty TNHH PROFARM Việt 
Nam  (VN) 
Số 22, ngách 53, ngõ 20, phố Vũ Xuân 

Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón vi lượng. 
 

 
(210) 4-2015-29180 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(731) Công ty TNHH Profarm Việt 
Nam   (VN) 
Số 22, ngách 53, ngõ 20, phố Vũ Xuân 

Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón vi lượng. 
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(210) 4-2015-29181 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(731) Công ty TNHH Profarm Việt 
Nam   (VN) 
Số 22, ngách 53, ngõ 20, phố Vũ Xuân 

Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón vi lượng. 
 

 

(210) 4-2015-29182 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty TNHH Profarm Việt 
Nam   (VN) 
Số 22, ngách 53, ngõ 20, phố Vũ Xuân 

Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón vi lượng. 
 

 

(210) 4-2015-29183 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A9.9.5; 9.9.1; 26.1.2 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Hải Thanh 
Nam  (VN) 
86/24 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 

(511)   Nhóm 25: Giày dép; mũ nón; tất vớ; quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán: giày dép, mũ nón, tất vớ, quần áo. 
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(210) 4-2015-29184 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.13.25; A26.11.12 

(591) Đỏ, đen 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Hải Thanh 
Nam   (VN) 
86/24 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép; mũ nón; tất vớ; quần áo.  

 

Nhóm 35: Mua bán: giày dép, mũ nón, tất vớ, quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-29185 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) THE TOPPS COMPANY, INC.  (US) 

One Whitehall Street, New York, New 

York 10004-2109, United States of 

America 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo và bánh mứt kẹo. 
 

 
(210) 4-2015-29186 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) SHENZHEN COLORFUL 

TECHNOLOGY AND 

DEVELOPMENT CO., LTD  (CN) 

Room 1206, 13/F, CBD, No.88, Fuhua 

1st Road, Futian District, Shenzhen, 

Guangdong, China 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; phần mềm ứng dụng máy vi tính (có thể tải xuống được); máy tính 

bảng; thẻ nhớ cho máy trò chơi viđêô; màn hình (phần cứng máy vi tính); bộ tản nhiệt cho 

máy vi tính. 
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(210) 4-2015-29188 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A25.7.21; 26.4.2; A19.13.21; A25.3.3 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược y tế 
Nguyễn Hải  (VN) 
53 đường số 9, xã Bình Hưng, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị y tế như là: găng tay y tế, khẩu trang y tế. 
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế như là: găng tay y tế, khẩu trang y 
tế. 

 

 
(210) 4-2015-29189 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.3.1; 1.15.5 
(591) Xám, vàng, đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thủy Hoàng 
Phát  (VN) 
15 Phước Hưng, phường 8, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt. 

 

 
(210) 4-2015-29197 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(300) 2015058525 04.06.2015 MY 

(531) 3.9.16; A26.11.12 
(731) AGRICULTURAL CHEMICALS (M) 

SDN BHD  (MY) 
962, Lorong Perusahaan 8, Taman 
Perindustrian Perai, 13600 Perai, Pulau 
Pinang, Malaysia 

(540) 
 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; chế phẩm vi sinh 

không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; chế phẩm vi sinh dùng để duy trì chất lượng ao 
hồ; chế phẩm vi sinh để dùng trong nuôi trồng thủy sản. 
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(210) 4-2015-29200 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.5; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

LPG Hậu Giang   (VN) 
164 ấp Tầm Vu 1, xã Thạnh Hòa, huyện 
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí ga. 
 

Nhóm 35: Mua bán ga. 
 

 
(210) 4-2015-29201 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

LPG Hậu Giang   (VN) 
164 ấp Tầm Vu 1, xã Thạnh Hoà, huyện 
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí ga. 
 

Nhóm 35: Mua bán ga. 
 

 
(210) 4-2015-29202 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 25.1.6; 26.1.1; A1.1.10; 3.7.10; 3.7.16 
(591) Đỏ, trắng, đen, vàng nhạt vàng nâu nhạt, 

vàng cam, vàng rêu 
(731) Hộ kinh doanh Trần Thành  

(VN) 
165 Nguyễn Trung Trực, phường Vĩnh 
Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ yến). 
 

 
(210) 4-2015-29203 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất - thương mại - dịch 
vụ liên doanh Trường Phát  
(VN) 
410/2A quốc lộ 1, phường 2, thành phố 
Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt: nước giặt: nước xả vải; nước rửa chén; nước rửa tay nước lau sàn.  
 
 

(210) 4-2015-29204 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại T-A  (VN) 
189/8 Phùng Hưng, phường 14, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-29205 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A7.1.12; 7.1.24; A26.11.12; A5.3.13 
(591) Xanh dương; xanh lá cây; trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dự án Terran  (VN) 
R4 - 45 Hưng Phước 4, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ thi công xây dựng công trình nhà ở, công trình kỹ thuật dân dụng và 
công nghiệp; dịch vụ hoàn thiện công trình xây dựng, dịch vụ lắp đặt các công trình xây 
dựng; dịch vụ lắp đặt hệ thống cơ điện, cấp thoát nước, điều hòa không khí: dịch vụ tháo 
dỡ, định hình và giải phóng mặt bằng tư vấn thi công và lắp đặt xây dựng. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế kỹ thuật xây dựng.  
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(210) 4-2015-29206 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2 
(731) EINDEC SINGAPORE PTE LTD   (SG) 

8 Pandan Crescent, #01-06, Singapore 
128464  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống điều hoà không khí, thiết bị làm lạnh không khí, thiết bị khử mùi 

không khí, thiết bị sấy không khí, máy và thiết bị làm sạch không khí, bộ khử trùng 
không khí, hệ thống và máy làm lạnh, thiết bị khử mùi, không dùng cho cá nhân, thiết bị 
sấy, thiết bị lọc bụi cho mục đích công nghiệp; bộ lọc (phụ tùng của trang thiết bị công 
nghiệp hoặc gia dụng), bộ lọc cho điều hoà không khí, thiết bị ion hoá dùng để xử lý 
không khí, thiết bị giữ ẩm, thiết bị và máy làm lạnh, bộ phận và phụ kiện cho tất cả các 
sản phẩm nêu trên bao gồm trong nhóm này.  

 

 
(210) 4-2015-29214 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.1.5; 25.1.25; 25.7.25; A26.11.12 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) CHRISTIAN JOJOT   (FR) 

Route de GyÐ - 10340 LES RICEYS - 
FRANCE  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; rượu mạnh [đồ uống]; rượu sâm-panh; rượu vang; 

rượu uýt-ki; rượu vốtca.  
 

 
(210) 4-2015-29220 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 7.11.1; A5.9.23; 26.1.1; 25.1.6 
(591) Xanh lá, vàng, xanh nhạt 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Nông nghiệp Phú 
Xuân  (VN) 
Xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 31: Rau cần thương phẩm. 
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(210) 4-2015-29221 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Hợp Khiển Phát  
(VN) 
Số nhà 3/39, ngõ 468 phố Ngô Thì 
Nhậm, tổ 33, phường Trần Lãm, thành 
phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước gia đình.  

 

 
(210) 4-2015-29223 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.5.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH ống nước Đạt 
Phát  (VN) 
Lô C8, cụm công nghiệp Gò Mít, thị trấn 
Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình 
Định  

 

(511)   Nhóm 17: ống nước bằng nhựa cứng PVC; nhựa nhân tạo (bán thành phẩm); nhựa dẻo 
(bán thành phẩm); khớp nối ống không bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2015-29224 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE SA  

(CH) 
Via al Ponte 13, CH-6903 Lugano, 
Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-29225 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
Phong Phó  (VN) 
Số 42, ngõ 155, đường Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo các loại (không kể quần áo bảo hộ lao động). 
 

 
10) 4-2015-29227 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.5.20 
(591) Đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại giày Tiến Phát  
(VN) 
C1/3HK1 Phạm Hùng, ấp 4, tổ 172, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép; tất (vớ); quần; áo; mũ (nón). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: giày, dép, tất (vớ), quần, áo, mũ (nón). 
 

 
(210) 4-2015-29228 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại giày Tiến Phát  
(VN) 
C1/3HK1 Phạm Hùng, ấp 4, tổ 172, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép; tất (vớ); quần; áo; mũ (nón).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: giày, dép, tất (vớ), quần, áo mũ (nón). 
 

 
(210) 4-2015-29230 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, đen, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Toàn Ký  (VN) 
16-C22-K300 Cộng Hòa, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Phụ gia thực phẩm (sử dụng trong ngành chế biến thực phẩm); hương liệu thực 

phẩm (tạo hương vị trong ngành chế biến thực phẩm); tinh bột dùng cho thực phẩm; gia vị 
(chất tạo ngọt trong ngành chế biến thực phẩm); bột màu thực phẩm. 
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(210) 4-2015-29240 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.3.1; 1.15.23; A3.9.4 
(591) Xanh nước biển, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Dolphin  (VN) 
Số 26/189 An Dương, phường Yên Phụ, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các 

chuyến đi. 
 

 
(210) 4-2015-29241 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.15.9; 26.1.1; 26.1.4; 26.15.15 (540) 

  

(731) Trần Ngọc Linh  (VN) 
Phòng 401, nhà 8c, số 180, phố Ngọc 
Hà, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Ngao, không còn sống; tôm, không còn sống; cá, được bảo quản; cá đóng hộp; 

thực phẩm làm từ cá; trái cây đông lạnh; trái cây được bảo quản; thực phẩm ăn nhanh trên 
cơ sở trái cây; trái cây đóng hộp; thịt; chiết xuất của thịt; thịt đã được bảo quản; thịt đóng 
hộp; con hàu [không còn sống]; thịt lợn; gia cầm, không còn sống. 

 
Nhóm 31: Quả mọng, trái cây tươi; quả tươi; rau cỏ tươi; hạt [ngũ cốc]; hạt [hạt giống]. 

 

 
(210) 4-2015-29242 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 25.1.6; A3.4.4; 3.4.1 
(591) Đỏ, đen, vàng, nâu, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Kootoro Việt 
Nam  (VN) 
36 đường D2, phường Tăng Nhơn Phú 
A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể là, lưu trữ các phần mềm chạy trên nền web trực tuyến 

cho người khác để tổ chức và thực hiện các cuộc gặp gỡ, hội họp và thảo luận tương tác 
trực tuyến; và các dịch vụ máy tính cung cấp các trang web tuỳ biến để thể hiện những 
thông tin, tiểu sử và thông tin cá nhân do người dùng đưa lên; cung cấp dịch vụ ứng dụng 
(ASP) chuyên các phần mềm cho phép tải lên, gửi bài, trình bày, hiển thị, nhận biết, viết 
nhật ký, chia sẻ hoặc cung cấp môi trường hoặc thông tin điện tử khác qua mạng internet 
hoặc mạng liên lạc khác; cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời các phần mềm ứng dụng loại 
không tải về được dùng cho các trang rao vặt, cộng đồng ảo, mạng xã hội ảo, chia sẻ hình 
ảnh, chia sẻ hình ảnh động và truyền hình ảnh. 
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(210) 4-2015-29243 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh dương thẫm, xanh dương nhạt, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
dịch vụ Khánh Hòa  (VN) 
Điểm công nghiệp Phú Thịnh, phường 
Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Thép tấm, tôn lợp; thép định hình U,I,V; cấu kiện bằng kim loại dùng trong xây 
dựng (tất cả đều là vật liệu xây dựng bằng kim loại). 

 

 
(210) 4-2015-29244 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A25.7.21; 26.4.2 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, xanh dương nhạt, 

trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
dịch vụ Khánh Hòa  (VN) 
Điểm công nghiệp Phú Thịnh, phường 
Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Thép tấm, tôn lợp; thép định hình U,I,V; cấu kiện bằng kim loại dùng trong xây 
dựng (tất cả đều là vật liệu xây dựng bằng kim loại). 

 

 
(210) 4-2015-29245 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Đen, trắng, đỏ, cam, xanh dương 
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển công nghệ Tứ Gia  (VN) 
Số 811 đường La Thành, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

(540) 

  (740) Công ty TNHH SHARETOLINK Việt 
Nam (VN SHARETOLINK COMPANY 
LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: máy tính, máy tính xách tay, phần mềm máy tính, đĩa 
compact, phụ kiện máy tính (như: ram, ổ cứng, sạc pin, đế tản nhiệt, bàn phím, thiết bị lưu 
trữ, đầu đọc thẻ nhớ, webcam, tivibox, màn hình cảm ứng, loa, tai nghe, micro), hệ thống 
máy chủ, máy văn phòng (như: máy in, máy đếm tiền, máy chiếu, máy photocopy, máy 
scan, máy fax, máy ép plastic, máy kiểm tra tiền giả, máy phát điện, máy in thẻ), máy ghi 
âm, đầu kỹ thuật số, máy ảnh số, máy quay, máy nghe nhạc, dàn âm thanh, điện thoại di 
động, tổng đài, bộ đàm, thiết bị an ninh như: khóa mã số, khóa vân tay, camera, máy 
chấm công. 
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(210) 4-2015-29246 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 6.1.2; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh dương, xanh rêu, cam, trắng, vàng 

nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần DHC Suối Đôi  
(VN) 
93 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hải 
Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 29: Tổ chim ăn được (tổ chim yến). 
 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng đóng chai (nước uống). 
 

Nhóm 41: Công viên vui chơi giải trí; hoạt động của câu lạc bộ thể thao. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; vật lý trị liệu; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ chữa bệnh 
bằng nước khoáng nóng. 

 

 
(210) 4-2015-29247 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.23 
(731) Công ty TNHH Tùng Phát Hà 

Nội  (VN) 
Số nhà 23, phố Bạch Mai, phường Cầu 
Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Dụng cụ cơ khí chạy điện và phụ kiện, cụ thể là: máy khoan, máy mài, máy cắt, 

máy cưa, máy hàn điện, máy nén khí. 
 
 

(210) 4-2015-29248 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH Tùng Phát Hà 

Nội  (VN) 
Số nhà 23, phố Bạch Mai, phường Cầu 
Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 07: Dụng cụ cơ khí chạy điện và phụ kiện, cụ thể là: máy khoan, máy mài, máy cắt, 
máy cưa, máy hàn điện, máy nén khí. 

 

 
(210) 4-2015-29249 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.8; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH Tùng Phát Hà 

Nội  (VN) 
Số nhà 23, phố Bạch Mai, phường Cầu 
Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Dụng cụ cơ khí chạy điện và phụ kiện, cụ thể là: máy khoan, máy mài, máy cắt, 

máy cưa, máy hàn điện, máy nén khí. 
 

 
(210) 4-2015-29261 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.5.1; 24.15.1; A24.15.7 
(591) Vàng cam, xanh lá cây, xanh dương, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
nông nghiệp Phương Nam  
(VN) 
1/15 đường số 6, khu phố 4, phường 
Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-29262 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.13.25 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
nông nghiệp Phương Nam  
(VN) 
1/15, đường số 6, khu phố 4, phường 
Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2015-29263 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.1; 26.13.25 

(591) Đỏ cam, nâu đen 

(540) 

  

(731) Nguy Trọng Minh   (VN) 
38 Đặng Dung, phường Tân Định, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 

quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2015-29264 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Đoàn Ngọc Diễm Phương   (VN) 
157 Hòa Hưng, phường 12, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hoa, hoa giả, hoa khô.  
 

 
(210) 4-2015-29265 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.3.1; A26.11.9 

(591) Xanh lam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Nét Việt   (VN) 
6 đường số 18, khu dân cư Him Lam, xã 

Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo.  
 

Nhóm 40: Gia công quần áo.  
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo.  
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(210) 4-2015-29266 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A26.11.8 

(591) Đỏ, xanh lam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
trang trí nội thất Cao Tốc  
(VN) 
19D Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ gỗ, đồ trang trí nội thất như: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ.  
 

(210) 4-2015-29268 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 5.3.20; 25.1.25; 25.1.9; 5.13.25 

(591) Vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và dịch vụ tổng hợp 
Quang Minh  (VN) 
107 Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị Xuân, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Học viện; đào tạo; huấn luyện.  
 

 
(210) 4-2015-29269 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.2; 26.4.9; 7.3.2 

(591) Xanh tím than, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Tín Phát  (VN) 
Thọ Đa, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, 

thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 06: Cửa sổ hai cánh bằng kim loại, phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; 

khung cửa bằng kim loại; tấm cửa bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; chi tiết bằng 

kim loại cho cửa sổ. 
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(210) 4-2015-29274 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thế Giới Cửa Sổ  
(VN) 
153 Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 

4, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Màn cửa; rèm cửa; tấm che nắng, tất cả không được làm bằng vải và nhựa; các 

bộ phận của các sản phẩm trên.  
 

Nhóm 24: Màn cửa; rèm cửa; tấm che nắng, tất cả được làm bằng vải và nhựa; các bộ 

phận của các sản phẩm trên. 
 

 
(210) 4-2015-29280 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Trần Thị Minh Phượng  (VN) 
267 Khâm Thiên, phường Thổ Quan, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang, giày dép, phụ kiện thời trang, túi xách.  
 

 

(210) 4-2015-29281 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.1.1; 26.13.25 

(591) Đỏ, trắng 

(731) Công ty cổ phần Công nghệ 
và Thiết bị Viễn thông Việt 
Nam  (VN) 
Số P1 - M2, phường Bách Khoa, quận 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị cảnh báo ngoài dùng cho trạm viễn thông; thiết bị chống sét; trạm viễn 

thông thu phát sóng; công tơ đo điện. 
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(210) 4-2015-29282 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 5.7.1; 5.7.3 

(591) Xanh lá cây, xanh da trời, vàng, đen, 

trắng 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
Điện Bàn  (VN) 
Cụm CN Thương Tín, xã Điện Nam 

Đông, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; đường; cà phê; trà (chè); cacao; bột sắn; bột cọ; chế phẩm ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2015-29283 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A1.1.10; A1.1.2 

(591) Xanh nước biển, xanh lá mạ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH 40 Giờ  (VN) 
Số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa 

Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ vệ sĩ cho cá nhân. 

 
 

(210) 4-2015-29284 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 5.5.19; 1.15.15; 26.1.1; 26.1.4 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, hồng tím 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
thực phẩm Trường Xanh  (VN) 
Đường 351 Cách Thương, xã Nam Sơn, 

huyện An Dương, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn: nước ngọt. 
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(210) 4-2015-29285 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 4.3.3; 4.3.20; 26.1.1; 25.1.25; 25.1.5 
(591) Đỏ, vàng, nhũ vàng 
(731) Công ty cổ phần xây dựng 

thương mại và dịch vụ Tân 
Thành  (VN) 
Đường 10, thôn Viên Lang, xã Việt Tiến, 
huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ gia dụng như: bàn, ghế, tủ, kệ. 

 

 
(210) 4-2015-29288 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-29289 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 1.15.23; 1.15.3 
(591) Đỏ nâu, vàng, trắng 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-29300 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A25.3.3 
(591) Đen, xanh dương đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Hồng Phước  (VN) 
12/13, Hiền Vương, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn tấm kim loại cho xây dựng; then ổ khóa; bu lông bằng kim loại, ốc 

vít bằng kim loại, đồng thau thô hoặc bán thành phẩm, que kim loại dùng để hàn vảy, 
đồng thiếc, vật liệu xây dựng bằng kim loại, xích bằng kim loại, kim loại thường dạng thô 
hoặc bán thành phẩm, đồng dạng thô hoặc bán thành phẩm, tay nắm cửa bằng kim loại, 
chìa khóa, ròng rọc bằng kim loại [không dùng cho máy móc], kẽm, chốt cửa bằng kim 
loại, then cửa bằng kim loại, bản lề hộp bằng kim loại, khóa chốt hộp bằng kim loại, chốt 
hộp bằng kim loại, khóa cài bằng kim loại thường [đồ ngũ kim], đồ ngũ kim bằng kim 
loại [vật liệu nhỏ], khóa bằng kim loại ngoại trừ khóa điện, khóa móc, máy cắt, máy 
khoan, mũi khoan, khoan cầm tay chạy điện, đá mài [bộ phận của máy móc], máy mài, 
máy hàn điện, mũi khoan [dụng cụ cầm tay], lưỡi cắt [dụng cụ cầm tay], dao, kéo, dây 
cáp đồng trục, khóa điện.  

 

 
(210) 4-2015-29301 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 (731) Công ty cổ phần USM 
Heathcare   (VN) 
Lầu 4, tòa nhà Long Mã, 602 - 602A 
Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; đồ đựng thích hợp cho dụng cụ y tế; bộ lọc tia cực tím 

cho mục đích y tế; đèn cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thực 
phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y 
tế, vật tư y tế; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân hệt; 
mua bán cây giống dược liệu, dược liệu tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm; dịch vụ tư 
vấn quản lý kinh doanh.  

 
Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; thi công, lắp đặt hạng mục xây dựng bệnh viện; sửa chữa 
thiết bị y tế.  
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(210) 4-2015-29302 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A2.3.16; A2.3.23; 2.3.1; 2.3.22 

(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH D'Lor  (VN) 
Số 22, ngách 80/3, phố Nhân Hòa, 

phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội.  

 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; bao kính đeo mắt; mắt kính đeo mắt; kính 

râm.  
 

Nhóm 18: Túi xách tay; cặp da; ba lô; ví tiền; vali; ví đựng đồ trang điểm. 

 
Nhóm 25: Tất chân nữ; quần áo lót nữ; khăn choàng; áo thun cộc tay nữ; giày, dép; quần 

áo tắm nữ. 
 

 
(210) 4-2015-29303 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 2.1.1; 2.1.22; 1.15.3; 2.1.30 

(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH D'Lor  (VN) 
Số 22, ngách 80/3, phố Nhân Hòa, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; bao kính đeo mắt; mắt kính đeo mắt; kính 

râm.  

 
Nhóm 25: Tất chân nam; quần áo lót nam; áo thun cộc tay nam; giày, dép; quần soóc; mũ 

lưỡi trai.  
 

 
(210) 4-2015-29305 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
y dược MPH  (VN) 
Số 152b, Nguyễn Huy Tưởng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho con người; thuốc uống dùng trong ngành y; thực phẩm chức 

năng dùng trong ngành y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; muối natri dùng cho 

mục đích y tế thuốc an thần. 
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(210) 4-2015-29306 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

y dược MPH   (VN) 
Số 152b, Nguyễn Huy Tưởng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho con người; thuốc uống dùng trong ngành y; thực phẩm chức 

năng dùng trong ngành y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; muối natri dùng cho 
mục đích y tế; thuốc an thần. 

 

 
(210) 4-2015-29320 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.3.1; 1.15.24 
(591) Xanh biển đậm, xanh biển nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
thuỷ hải sản Hải Tín  (VN) 
145/12/5 Nguyễn Thiện Thuật, phường 
1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Cá; tôm; mực; nước mắm; chả cá; thịt bò.  
 

Nhóm 35: Giới thiệu, trưng bày tại cửa hàng bán lẻ hàng hóa thủy hải sản, nước mắm, các 
loại rong biển; giới thiệu các mặt hàng thủy hải sản, nước mắm, các loại rong biển trên 
các phương tiện truyền thông, website cho mục đích bán lẻ; thông tin thương mại và tư 
vấn tiêu dùng; dịch vụ tiếp thị qua điện thoại; quảng cáo; marketing.  

 

 
(210) 4-2015-29321 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 25.1.25; 5.3.20; 26.2.7; 4.5.2 
(591) Xanh rêu, vàng, xanh lá cây đậm, trắng, 

đen, cam, nâu nhạt 

(540) 

 

(731) 1. Trịnh Uyển Nhi  (VN) 
3 Cao Bá Quát, phường Tân Lợi, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk  

2. Hoàng Thị Sâm  (VN) 
Thôn Chư Cúc, xã Eakmut, huyện Eakar, 
tỉnh §¨k L¨k  

3. Nguyễn Văn Dự  (VN) 
Số 307, khu phố Thanh Xuân, thị trấn 
Thanh Bình, Bù Đốp, tỉnh Bình Phước 
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(511)   Nhóm 30: Hạt tiêu (gia vị); hạt tiêu. 
 

 
(210) 4-2015-29322 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A3.13.4; A3.13.24; 26.1.1 

(591) Vàng, trắng, đen, cam 

(731) THE NATURAL PALM GROUP CO., 

LTD.  (TH) 

250 Moo 12, Tambol Kron, Amphur 

Sawee, Chumporn 86130, Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn; dầu cọ có thể ăn được; dầu cọ dùng cho thực phẩm; chất béo từ cọ; bơ 

thực vật.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ marketing; tổ chức 

triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ 

giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ.  
 

 
(210) 4-2015-29323 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A3.13.4; 26.1.1; A3.13.24 

(591) Vàng, trắng, đen, cam 

(731) THE NATURAL PALM GROUP CO., 

LTD.   (TH) 

250 Moo 12, Tambol Kron, Amphur 

Sawee, Chumporn 86130, Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn; dầu cọ có thể ăn được; dầu cọ dùng cho thực phẩm; chất béo từ cọ; bơ 

thực vật.    

 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ marketing; tổ chức 

triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ 

giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ.  
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(210) 4-2015-29324 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.15; A5.1.5; A5.1.16; 1.15.23 
(591) Ghi xám, xanh lá cây, xanh rêu, xanh 

nõn chuối, da cam, xanh lam, trắng 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

môi trường - địa chất Mỹ Việt  
(VN) 
55/9 đường số 6, khu phố 5, phường 
Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất khử màu; chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản; chế phẩm sinh 

học xử lí môi trường nước.  
 

Nhóm 35: Mua bán: hóa chất khử màu, chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản, chế 
phẩm sinh học xử lí môi trường nước.  

 

 
(210) 4-2015-29325 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.3.1; 2.3.12; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây 
(731) Hộ kinh doanh Kim Huê  (VN) 

1159 Trần Phú, phường Lộc Tiến, thành 
phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao; đồ uống trên cơ sở trà.  

 

 
(210) 4-2015-29326 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.9.1 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

kinh doanh thương mại AFC 
Việt Nam  (VN) 
Số 4 ngõ Hàm Rồng, đường Ngọc Lâm, 
phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2015-29327 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) SANBOY COMERCIO DE 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, S.L  
(ES) 

c. Osca, 18-20 08830 Sant Boi de 
Llobregat Spain 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé; thực phẩm bổ 

sung, cụ thể là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung khoáng chất; chất bổ 
sung dinh dưỡng và vitamin; chất bổ sung ăn kiêng từ sữa. 

 

 
(210) 4-2015-29328 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) SANBOY COMERCIO DE 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, S.L  
(ES) 

c. Osca, 18-20 08830 Sant Boi de 
Llobregat Spain 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé; thực phẩm bổ 

sung, cụ thể là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung khoáng chất; chất bổ 
sung dinh dưỡng và vitamin; chất bổ sung ăn kiêng từ sữa. 

 

 
(210) 4-2015-29340 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A3.4.2; A3.4.24 
(591) Đỏ, nâu, vàng, xám, cam 
(731) Công ty TNHH Uni - President 

Việt Nam  (VN) 
16-18-20 đường ĐT 743, KCN Sóng 
Thần II, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền. 
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(210) 4-2015-29341 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 25.1.6; A8.1.10; A11.3.4 
(591) Nâu, nâu nhạt, xanh dương đậm, tím, đỏ, 

đen, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên  (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2015-29342 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 25.1.6; 8.1.19; A8.1.10 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, nâu, nâu 

sẫm, nâu nhạt, đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên  (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2015-29343 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; A8.1.10; 5.7.8; A11.3.4 
(591) Nâu, nâu sẫm, nâu nhạt, hồng nhạt, xanh 

dương đậm, xanh lá cây, đỏ, vàng, đen, 
trắng 

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên  (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1165 

(210) 4-2015-29344 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A8.1.10; 8.1.19; 26.1.2; A11.3.4 
(591) Vàng sẫm, vàng, nâu, nâu nhạt, nâu sẫm, 

đỏ, xanh dương đậm, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên  (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 
 

(210) 4-2015-29345 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; A11.3.4; 8.1.19; A8.1.10 
(591) Trắng, đen, nâu, đỏ, vàng, vàng sẫm, 

xanh lá cây, tím nhạt, tím, tím sẫm 
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên  (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 
 

(210) 4-2015-29346 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên  (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
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(210) 4-2015-29347 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 8.1.19; A8.1.16 
(591) Trắng, trắng đục, đỏ, đỏ đậm, vàng, nâu, 

đen, tím nhạt 
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên  (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 
 

 
(210) 4-2015-29348 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; A8.1.16; 8.1.19; 26.4.2 
(591) Đỏ, ghi xám, trắng, nâu, vàng, vàng sẫm 
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên  (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 
 

 
(210) 4-2015-29349 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; A8.1.16; 8.1.19; 1.15.23 
(591) Đỏ, ghi xám, trắng, nâu, vàng, vàng sẫm, 

xanh da trời đậm 
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên  (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
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(210) 4-2015-29361 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.3.1 

(591) Xanh lá cây, xám, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Giáo dục 
To¸n.VN  (VN) 
Thôn Cán Khê, xã Nguyên Khê, huyện 

Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo. 
 

 
(210) 4-2015-29362 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 3.7.5; A5.3.13; A5.3.14 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Giáo dục 
To¸n.VN  (VN) 
Thôn Cán Khê, xã Nguyên Khê, huyện 

Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo. 
 

 
(210) 4-2015-29363 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty TNHH Dầu thực vật 
Khu vực Miền Bắc Việt Nam  
(VN) 
Khu kinh tế Nghi Sơn, xã Hải Hà, huyện 

Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu và mỡ có thể ăn được; dầu dừa, dầu đậu tương, dầu hạt cọ, dầu cọ; dầu hạt 

cải; chất béo đã được hydro hóa từ dầu hoặc mỡ; bơ thực vật; dầu thực vật được chế biến 

dưới dạng bơ (mỡ ăn); dầu vanaspati - dầu thực vật được este hóa nội phân tử có thể ăn 

được; dầu thực vật được hydro hóa; dầu bơ; mứt trái cây (mứt ướt); sữa và sản phẩm sữa.  
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(210) 4-2015-29364 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH Dầu thực vật 

Khu vực Miền Bắc Việt Nam  
(VN) 
Khu kinh tế Nghi Sơn, xã Hải Hà, huyện 
Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu và mỡ có thể ăn được; dầu dừa, dầu đậu tương, dầu hạt cọ, dầu cọ; dầu hạt 

cải; chất béo đã được hydro hóa từ dầu hoặc mỡ; bơ thực vật; dầu thực vật được chế biến 
dưới dạng bơ (mỡ ăn); dầu vanaspati - dầu thực vật được este hóa nội phân tử có thể ăn 
được; dầu thực vật được hydro hóa; dầu bơ; mứt trái cây (mứt ướt); sữa và sản phẩm sữa. 

 

 
(210) 4-2015-29365 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH Dầu thực vật 

Khu vực Miền Bắc Việt Nam  
(VN) 
Khu kinh tế Nghi Sơn, xã Hải Hà, huyện 
Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu và mỡ có thể ăn được; dầu dừa, dầu đậu tương, dầu hạt cọ, dầu cọ; dầu hạt 

cải; chất béo đã được hydro hóa từ dầu hoặc mỡ; bơ thực vật; dầu thực vật được chế biến 
dưới dạng bơ (mỡ ăn); dầu vanaspati - dầu thực vật được este hóa nội phân tử có thể ăn 
được; dầu thực vật được hydro hóa; dầu bơ; mứt trái cây (mứt ướt); sữa và sản phẩm sữa.  

 
 

(210) 4-2015-29366 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH Dầu thực vật 

Khu vực Miền Bắc Việt Nam  
(VN) 
Khu kinh tế Nghi Sơn, xã Hải Hà, huyện 
Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu và mỡ có thể ăn được; dầu dừa, dầu đậu tương, dầu hạt cọ, dầu cọ; dầu hạt 

cải; chất béo đã được hydro hóa từ dầu hoặc mỡ; bơ thực vật; dầu thực vật được chế biến 
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dưới dạng bơ (mỡ ăn); dầu vanaspati - dầu thực vật được este hóa nội phân tử có thể ăn 
được; dầu thực vật được hydro hóa; dầu bơ; mứt trái cây (mứt ướt); sữa và sản phẩm sữa. 

 

 
(210) 4-2015-29367 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phát triển Đô 
thị Nhà Việt  (VN) 
Tổ 1, phường Gia Sàng, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; trưng bày giới thiệu sản phẩm; dịch vụ mua bán kim loại, quặng 

kim loại, vật liệu xây dựng bằng kim loại, vật liệu xây dựng phi kim loại, sơn, kính, sắt, 
thép.  

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; môi giới bất động sản; dịch vụ cho thuê văn phòng.  

 
Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt hệ thống điện; phá dỡ các công trình xây dựng.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, vận tải; vận tải hàng hóa bằng đường bộ.  

 
Nhóm 41: Giáo dục; giáo dục mầm non.  

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn máy tính và quản trị hệ thống máy tính; dịch vụ 
công nghệ thông tin liên quan tới máy tính.  

 
Nhóm 43: Khách sạn; nhà nghỉ; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn do nhà hàng 

thực hiện; dịch vụ cung cấp đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2015-29369 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.4; A26.4.24; A26.11.9; 25.5.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Master Fader  
(VN) 
Số 177 ngõ 438 phố Tây Sơn, phường 
Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ lồng nhạc; phòng hoà nhạc; dịch vụ trình diễn; dịch vụ phòng thu âm; 

cho thuê đồ trang trí sân khấu dùng cho buổi biểu diễn; dịch vụ người làm trò tiêu khiển. 
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(210) 4-2015-29380 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 24.9.1; 26.3.2; 25.5.3 
(591) Đỏ, đỏ sẫm, hồng, xanh lá cây, xanh lá 

cây nhạt, xanh pha vàng, vàng, vàng 
nhạt, vàng đồng, nâu, nâu nhạt, trắng 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 
Dương   (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; trà (chè); cà phê; bột ngũ cốc. 

 
 

(210) 4-2015-29381 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.9.1; 26.1.2; A8.1.16; 8.7.11 
(591) Đỏ, hồng, xanh pha vàng, vàng đậm, 

vàng, vàng nhạt, nâu, nâu nhạt, đen, 
trắng 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 
Dương   (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; trà (chè); cà phê; bột ngũ cốc. 
 
 

(210) 4-2015-29382 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 24.9.1; A8.1.16; 8.3.1 
(591) Đỏ, hồng, xanh lá cây, xanh pha vàng, 

vàng đậm, vàng, vàng nhạt, nâu, nâu 
nhạt, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 
Dương   (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; trà (chè); cà phê; bột ngũ cốc. 
 

(210) 4-2015-29383 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 24.9.1; 8.7.17; 5.3.11 
(591) Đỏ, đỏ sẫm, hồng, xanh lá cây, xanh lá 

cây nhạt, xanh pha vàng, vàng đậm, 
vàng, vàng nhạt, nâu, nâu nhạt, đen, 
trắng 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 
Dương   (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; trà (chè); cà phê; bột ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2015-29384 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 24.9.1; 8.7.17; 8.7.11 
(591) Vàng nhạt, vàng, vàng đậm, trắng, đỏ, 

nâu, nâu nhạt, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương   (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; trà (chè); cà phê; bột ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2015-29385 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.2; 25.5.3; 24.9.1; 26.1.2 
(591) Hồng nhạt, hồng, hồng đậm, trắng, đỏ, 

nâu, nâu nhạt, xanh lá, vàng nhạt, vàng đậm
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương   (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; trà (chè); cà phê; bột ngũ cốc. 
 

(210) 4-2015-29386 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 24.9.1; 26.3.2; 25.5.3 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, vàng đậm, 

vàng nhạt, trắng, đỏ, nâu, nâu nhạt. 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương   (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; trà (chè); cà phê; bột ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2015-29387 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 24.9.1; 8.7.17; 26.3.2 
(591) Cam, cam nhạt, vàng nhạt, vàng đậm, 

nâu nhạt, nâu, trắng, đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương   (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; trà (chè); cà phê; bột ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2015-29388 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 24.9.1; 25.5.3; 26.3.2 
(591) Vàng nhạt, vàng, vàng đậm, trắng, đỏ, 

nâu, nâu nhạt, xanh lá cây, đen 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương   (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; trà (chè); cà phê; bột ngũ cốc. 
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(210) 4-2015-29389 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.3.1; A26.3.6; 24.15.21 
(591) Vàng nhạt, xanh lá cây, đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần hóa phẩm 

Tùng Việt   (VN) 
Đường số 7, khu công nghiệp Nhơn 
Trạch II - Nhơn Phú, xã Hiệp Phước, 
huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 02: Nhựa thông tự nhiên dạng thô; nhựa thông tự nhiên đã qua xử lý (với thành 

phần chủ yếu là nhựa thông tự nhiên) bao gồm: nhựa thông maleic, nhựa thông ester, nhựa 
thông ester glycerol, nhựa thông ester glycerine (sử dụng cho mục đích công nghiệp). 

 
 

(210) 4-2015-29400 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.13.25; 26.1.1; 26.1.6 
(591) Cam, trắng 
(731) Hoàng Thế Vũ  (VN) 

135/5A13 Tân Hòa Đông, phường 14, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; máy tăng âm (ampli); bộ 

trộn âm (micxơ); ống nói (micrô). 
 
 

(210) 4-2015-29401 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.23; 26.4.4; A26.11.9; A24.15.7 
(591) Xanh da trời, đỏ, trắng 

(540)  

(731) Công ty TNHH JINXIN Việt Nam  
(VN) 
B16, khu Tràng Hào, phường Trung 
Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sản phẩm bằng inốc: trụ lan can, trụ cầu thang, bản lề, chân nhện, 

phễu thoát sàn.  
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(210) 4-2015-29402 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.7.25; A26.3.5; 26.4.9 

(591) Xanh da trời, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH JINXIN Việt Nam  
(VN) 
B16, khu Tràng Hào, phường Trung Hoà, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sản phẩm bằng inốc: trụ lan can, trụ cầu thang, bản lề, chân nhện, 

phễu thoát sàn.  
 

 
(210) 4-2015-29403 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần TECOMEN  
(VN) 
Số 12, lô TT1 A, khu đô thị mới Tây 

Nam Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc không khí; thiết bị phân phối nước; thiết bị khử trùng; thiết bị làm 

sạch nước ; thiết bị lọc nước; thiết bị máy móc để tinh lọc nước; bộ lọc nước uống; thiết bị 

ion hóa dùng để xử lý nước hoặc không khí. 
 

Nhóm 22: Sợi olefin dùng để bện thành dây buộc; dây bện bằng sợi tổng hợp.  
 

Nhóm 23: Sợi tổng hợp dùng để dệt.  
 

 
(210) 4-2015-29404 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Cương  (VN) 
Số 8, ngách 6/54 chợ Ngọc Hà, phường 

Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội  
 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; máy mát-xa chân; dụng cụ mát-xa cầm tay; máy 

mát-xa toàn thân; ghế mát-xa; gối mát-xa.  
 

Nhóm 28: Thiết bị tập cơ bụng; xe đạp đặt cố định để luyện tập; máy để chạy bộ; máy tập 

thể dục đa năng; máy tập thể hình; máy rung toàn thân.  
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(210) 4-2015-29405 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 4.3.5; 25.1.25 
(591) Vàng, xanh dương, đỏ, nền trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du thuyền 
Ngựa Biển  (VN) 
116 Chuyên Dùng 9, phường Phú Mỹ, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Tàu thuyền. 

 

 
(210) 4-2015-29406 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.6 (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Long  (VN) 
Xóm 5, Đoàn Kết, xã Kim Lan, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Bảng điều khiển [điện]; chất bán dẫn; thiết bị và dụng cụ hoá học; máy ghi thời 

gian; nhãn điện tử cho hàng hoá; chíp DNA.  
 

Nhóm 11: Vòi hoa sen; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy làm lạnh; máy và thiết bị làm 
sạch không khí; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; ấm đun nước dùng điện. 

 

 
(210) 4-2015-29407 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.4.18; 26.4.3; 26.1.2 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Sở Nông Nghiệp và PTNT Lào 
Cai   (VN) 
Trụ sở khối 8, phường Nam Cường, 
thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn, sản phẩm chế biến từ thịt lợn. 
 

Nhóm 31: Con lợn thịt; lợn giống. 
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(210) 4-2015-29419 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

Chấn Vũ  (VN) 
Số 49 đường 50, khu phố 9, khu dân cư 
Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 01: Phụ gia hóa chất dùng cho dầu nhờn (dầu nhớt); phụ gia (hóa chất dùng cho 

nhiên liệu động cơ (gasoline, diesel); chất giải nhiệt dùng để giảm nhiệt và chống đông 
cho xe cộ, chất lỏng dùng cho phanh; dầu thủy lực; dầu truyền nhiệt.  

 

 
(210) 4-2015-29420 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 3.1.8; A3.1.24; 4.5.15 
(591) Nâu, đen, trắng, nâu nhạt, đỏ 

(540) 

  

(731) Bạch Ngọc Huy  (VN) 
Số 1, tổ 2, Mỗ Lao, tổ dân phố 9, phường 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-29421 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.3.23; A16.1.5 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Trung tâm Công nghệ Thông 
tin và Truyền thông - Sở 
Thông tin và Truyền thông  
tỉnh Tuyên Quang  (VN) 
Số 469, đường Phạm Văn Đồng, tổ 7, 
phường Hưng Thành, thành phố Tuyên 
Quang, tỉnh Tuyên Quang  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính cụ thể là: các chương trình tiện ích, các chương trình xử lý 

văn bản, các chương trình tính toán, các chương trình trình duyệt, các chương trình thư 
điện tử.  
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(210) 4-2015-29422 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Trần Thanh Hà  (VN) 
986 Đường Láng, phường Láng Thượng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. (số 
cũ: 145 B, tổ 10 Láng Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội)  

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn: rượu. 
 

 
(210) 4-2015-29423 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần Nông nghiệp 

HP   (VN) 
Lô MD3 KCN Đức Hoà 1, Hạnh Phúc, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ. 

 
 

(210) 4-2015-29424 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần Nông nghiệp 

HP   (VN) 
Lô MD3 KCN Đức Hoà 1, Hạnh Phúc, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ. 
 

 
(210) 4-2015-29425 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A3.11.2; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phòng khám 
đa khoa Duy Khang  (VN) 
Số 2 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám đa khoa; dịch vụ khám và chữa bệnh; dịch vụ chăm sóc và 
phục hồi sức khỏe. 

 

 
(210) 4-2015-29426 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.15; 26.1.1; 5.7.1; 4.5.2 
(591) Nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Nhất Lê Nguyễn  (VN) 
Số 82 đường 43, phường Tân Quy, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; kem lạnh; chè (trà); cà phê chưa rang; đồ uống trên cơ sở cà phê; ca 
cao. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà hàng ăn uống; cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ). 

 

 
(210) 4-2015-29427 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.5.1; A5.5.22; 1.15.15 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, vàng, 

trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Tuấn Nguyên  (VN) 
163/6B ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 16: Hộp đựng bút; mẫu thêu. 
 

Nhóm 18: Balô; túi xách tay; ví đựng tiền; ví bỏ túi; địu em bé; cặp túi đeo học sinh. 
 

Nhóm 25: Quần áo, cà vạt; mũ (nón); khăn quàng cổ; váy đầm. 
 
 

(210) 4-2015-29433 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A7.1.12; 7.1.6; 7.1.24 
(591) Trắng, tím than 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Đức 
Phúc  (VN) 
73/4 Đỗ Công Trường, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2015-29440 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dệt may Trần 
Phạm Gia  (VN) 
110/4A đường HT45, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Tất ngắn cổ; tất cao cổ; tất thấm mồ hôi; quần áo lót phụ nữ [đồ vải]; áo nịt 

ngực [áo lót]; quần áo lót mặc bên trong. 
 

 
(210) 4-2015-29442 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 20.7.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đầu tư và Phát 
triển Văn hóa Việt  (VN) 
Số 1, ngõ 3, đường Hoàng Mai, phường 
Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sách, báo, tạp chí, va li, cặp, túi, ví (bằng da và giả gia), nước hoa, mỹ 

phẩm, chế phẩm vệ sinh, đèn và bộ đèn điện, tủ, bàn ghế, dụng cụ thể dục và thể thao, đồ 
chơi và bộ đồ chơi trẻ em, tranh, ảnh, đồng hồ, kính mắt, đồ lưu niệm, đồ thủ công mỹ 
nghệ, đồ bằng gốm, xứ, thủy tinh (cốc, ấm chén, lọ hoa, bình hoa), hoa và cành lá trang trí 
nhân tạo, quần áo, giày dép, mũ nón. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ in cho mục đích xuất bản: ấn phẩm, sách báo, tạp chí, lịch, văn bản 
(không bao gồm những bài quảng cáo).  

 

 
(210) 4-2015-29443 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.1; 26.1.2 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH triển lãm và 

truyền thông Tinh Tú  (VN) 
740/5 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo thương mại qua truyền thông; tổ chức giới thiệu và xúc 

tiến thương mại; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; tổ chức sự kiện, triển lãm, hội 
chợ nhằm mục đích thương mại, quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông. 
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(210) 4-2015-29444 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.3.23; 26.2.3; 26.2.1 

(591) Đỏ, đen 

(731) Công ty TNHH nội thất Toàn 
Thiên ấn  (VN) 
90A Nguyễn Đình Chiểu, phường 

ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 20: Bàn bằng gỗ; ghế bằng gỗ; giường bằng gỗ; tủ bằng gỗ; đồ trang trí bằng gỗ; 

hàng thủ công mỹ nghệ bằng gỗ. 
 

 
(210) 4-2015-29445 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.1; 25.1.25; 1.7.6; A5.3.13 

(591) Đen, vàng, đỏ, nâu 

(731) Ngô Thị Huyền Trang  (VN) 
Số 251 Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, 

quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả.  
 

 
(210) 4-2015-29447 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; 1.15.15 

(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Màu Xanh 
Việt  (VN) 
P602, CT4, khu đô thị Sông Đà, phường 

Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nhập khẩu và mua bán thiết bị y tế. 
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(210) 4-2015-29449 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
thương mại và xuất nhập 
khẩu Thiên Nhiên  (VN) 
40/16 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán màn chống muỗi. 

 

 
(210) 4-2015-29460 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2015-29461 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.    
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(210) 4-2015-29462 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2015-29463 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Trần Thị Mười   (VN) 

Số 23, đường số 9, khu dân cư Nam 
Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-29464 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Trần Thị Mười    (VN) 

Số 23, đường số 9, khu dân cư Nam 
Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-29465 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Trần Thị Mười    (VN) 

Số 23, đường số 9, khu dân cư Nam 
Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-29466 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.1; 26.11.3; A5.3.15; 24.9.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng, vàng, nâu, đen, 

xanh cốm 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất & phân phối á Châu  
(VN) 
Số 55A đường 19, khu phố 4, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-29467 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.15; 2.3.1; A2.3.2; 2.9.1 
(591) Xanh da trời, xanh dương nhạt, xanh lá 

cây, xanh rêu, trắng, đen, đỏ 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Q&V Việt Nam   (VN) 
Số 22, ngõ 37 phố Đông Tác, phường 
Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

dung dịch vệ sinh phụ nữ có chứa dược phẩm; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 

dùng cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-29468 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 1.5.1; 26.1.1; 26.11.3; 1.15.23 

(591) Cam, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Global 
Accouting  (VN) 
Tầng 3, khu A, tòa nhà Indochina Park 

Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường 

Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 35: Kế toán; kiểm toán; lập bản kê khai thuế, lập bản thanh toán, lập các báo cáo 

thống kê kế toán, kiểm toán; tư vấn quản lý kinh doanh. 
 

 
(210) 4-2015-29485 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) ANNE BARGE CLEGG  (US) 

2800A North Druid Hills Road, Atlanta, 

Georgia 30329, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 

(210) 4-2015-29486 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) ANNE BARGE CLEGG  (US) 

2800A North Druid Hills Road, Atlanta, 

Georgia 30329, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2015-29487 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) OCULEVE, INC.  (US) 

395 Oyster Point Blvd, Suite 501, South 
San Francisco, California 94080, United 
States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính dùng để hỗ trợ cho việc điều trị mắt/thị giác, nội nhãn và 

các chứng viêm mắt. 
 

Nhóm 10: Các thiết bị y tế dùng cho việc điều trị các chứng rối loạn và các bệnh về 
mắt/thị giác, nội nhãn và chứng viêm mắt. 

 

 
(210) 4-2015-29489 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.13.25; 14.3.21 
(731) WORLD JB CO., LTD  (JP) 

4-27-5 3 F taito - Ku, Tokyo, Japan 
1100016 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bút chì kẻ lông mày; lông mi giả. 
 

Nhóm 20: Ghế salon; ghế cắt tóc; đệm (nệm); ném búp bê (ma nơ canh). 
 

Nhóm 21: Dụng cụ trang điểm, đồ chứa làm bằng thủy tinh hoặc gốm sứ, chai bằng nhựa, 
bàn chải quần áo, dụng cụ phân phát xà phòng, lư hương. 

 

 
(210) 4-2015-29501 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Đỗ Đình Vinh  (VN) 

123/7/23 Huỳnh Thiện Lộc, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 
Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu, thắt lưng (trang phục); tất đi chân (trang 

phục); găng tay (trang phục.).  
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(210) 4-2015-29502 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A26.11.8 

(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Dấu ấn Việt 
(VIETMARK)  (VN) 
55/24 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo (huấn luyện, đào tạo kỹ năng làm việc theo đội, nhóm). 
 

 
(210) 4-2015-29503 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.2 (540) 

 

(731) Cơ sở Trương Thị Nội  (VN) 
80-82A Kênh Tân Hóa, phường Phú 

Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  
 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm. 
 
 

(210) 4-2015-29504 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Đông trùng Hạ 
thảo Châu á  (VN) 
Số 19 phố Tư Đình, phường Long Biên, 

quận Long Biên, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 05: Đồ uống dùng cho y tế. 
 

 
(210) 4-2015-29505 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.2; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đông trùng Hạ 
thảo Châu á  (VN) 
Số 19 phố Tư Đình, phường Long Biên, 

quận Long Biên, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn. 
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(210) 4-2015-29506 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Đông trùng Hạ 
thảo Châu á   (VN) 
Số 19 phố Tư Đình, phường Long Biên, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Đồ uống dùng cho y tế. 
 

 
(210) 4-2015-29514 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.4.6; 25.3.1 
(591) Đỏ, trắng, hồng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sơn 
JONSTONE Việt Nam   (VN) 
Tổ dân phố Văn Trì, phường Minh Khai, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn diệt khuẩn; sơn lót; bột đồng; sơn phủ; chất kết dính dùng cho sơn; vecni 

(sơn dầu). 
 

Nhóm 19: Bột bả tường; bê tông; xi măng; vữa dùng cho xây dựng; lớp phủ không bằng 
kim loại, dùng trong xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: sơn diệt khuẩn, sơn lót, bột đồng, sơn phủ, chất kết 
dính dùng cho sơn, vecni, bột bả tường, bê tông, xi măng, vữa dùng cho xây dựng, lớp phủ 
không bằng kim loại, dùng trong xây dựng, vật liệu xây dựng không bằng kim loại (sơn 
dầu). 

 

 
(210) 4-2015-29520 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.3; 15.7.1 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Huỳnh Dư   (VN) 
Đường tỉnh 833, ấp Bình Điện, xã Bình 
Tịnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy chế biến lương thực.  
 

Nhóm 30: Gạo; bột ngũ cốc.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy chế biến lương thực thực phẩm, gạo, bột ngũ 
cốc.  
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(210) 4-2015-29521 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH BZT USA    (VN) 

Số 48 - 50 - 52 đường Nguyễn Thế 
Truyện, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2015-29522 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH BZT USA    (VN) 

Số 48 - 50 - 52 đường Nguyễn Thế 
Truyện, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2015-29523 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) HUEY LII CHEMICAL CO., LTD.  

(TW) 
No.1-30, Din Pu Li, Jiali Dist., Tainan 
City, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Keo xịt tóc; dầu gội đầu; sáp bôi tóc (mỹ phẩm); chế phẩm chăm sóc tóc 
(không chứa thuốc, dùng cho mục đích mỹ phẩm); chất trung hoà giúp uốn sóng tóc bền 
nếp; nước thơm giúp uốn sóng tóc bền nếp (dùng cho mục đích mỹ phẩm); thuốc nhuộm 
tóc; chất nhuộm màu cho tóc (mỹ phẩm); kem dưỡng bảo vệ tóc (dùng cho mục đích mỹ 
phẩm); dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-29524 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.5.1 
(731) HATTENDO CO., LTD.   (JP) 

5-20, Minato-machi 1-chome, Mihara-
shi, Hiroshima-ken, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh sữa nhỏ nhân kem; sô cô la; viên ngậm hình thoi (bánh kẹo); bánh kẹo; 
bánh ngọt; bánh mỳ; bánh bao nhỏ; bánh xăng đuých; bánh mỳ kẹp nhân; bánh pizza; 
bánh mỳ kẹp xúc xích; bánh pa tê thịt; trà; đồ uống trên cơ sở trà; cà phê chưa rang; cà 
phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống 
tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng phục vụ thức ăn đồ uống mang về.  

 

 
(210) 4-2015-29525 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) ALBION CO., LTD.  (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; dầu rửa mặt, sữa rửa mặt, 

kem rửa mặt, bọt rửa mặt; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm, sữa tẩy rửa dùng cho 
mục đích mỹ phẩm, kem mỹ phẩm; kem để mát xa mặt hoặc cơ thể, dầu để mát xa mặt 
hoặc cơ thể; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc cơ thể; chế 
phẩm chống nắng; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm mỹ phẩm dùng khi tắm; nước sơn móng 
tay/chân; chế phẩm tẩy nước sơn móng tay/chân; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm, 
bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm vệ 
sinh thân thể. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ mỹ phẩm và dụng cụ dùng để vệ sinh; chổi (cọ) dùng để bôi/thoa mỹ 
phẩm; chổi (cọ) dùng để trang điểm; bàn chải móng tay/chân; dụng cụ để bôi/thoa mỹ 
phẩm; nùi bông để thoa phấn; bọt biển dùng để trang điểm, bọt biển dùng để vệ sinh; vật 
dụng để giữ bút kẻ/vẽ mắt hoặc giữ bút kẻ/vẽ môi; hộp đựng phấn bỏ túi; hộp đựng kem 
mỹ phẩm; hộp đựng đồ trang điểm (được thiết kế thích hợp để đựng đồ trang điểm); túi 
đựng đồ trang điểm (được thiết kế thích hợp để đựng đồ trang điểm); hộp đựng mỹ phẩm 
(được thiết kế thích hợp để đựng đồ mỹ phẩm); lược; dụng cụ tẩy trang; bơm cầm tay 
dùng để phân phối (chia) các chế phẩm mỹ phẩm; dụng cụ (phân phối) chia xà phòng; 
hộp đựng xà phòng. 

 

 
(210) 4-2015-29526 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần y dược An 

Duy  (VN) 
Số nhà 78, tổ 3, khu Tân Bình, thị trấn 
Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; kem trị mụn (mỹ phẩm); kem trị nám (mỹ phẩm); 

kem làm mờ vết sẹo; kem làm se khít lỗ chân lông. 
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm, các sản phẩm dưỡng da, chăm sóc da mặt: 
kem dưỡng da, kem trị mụn, kem trị nám, kem làm mờ vết sẹo, kem làm se khít lỗ chân 
lông, mặt nạ dưỡng da. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp toàn thân; chăm sóc da mặt; dịch vụ thẩm mỹ viện; xoa bóp, 
bấm huyệt. 

 

 
(210) 4-2015-29527 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 2.9.1 
(591) Xanh dương, da cam 
(731) Ngô Thị Phương Thảo  (VN) 

373 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2015-29529 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.5.3 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Internet và 
Viễn thông Việt Nam  (VN) 
Tầng 5, tòa nhà Ha noi Group, số 442 
phố Đội Cấn, phường Cống Vị, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 42: Tạo lập và duy trì trang web cho người khác; tạo lập và duy trì trang tin điện tử 

cho người khác; thiết kế phần mềm máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; 
cho thuê máy chủ đặt web; cung cấp các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến máy tính. 

 

 
(210) 4-2015-29532 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần INTERNET và 
viễn thông Việt Nam  (VN) 
Tầng 5, tòa nhà Ha noi Group, số 442 
phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể là thiết kế, tạo web, hosting và quản lý các trang web, 

email; cung cấp mẫu web có sẵn để tạo ra các trang web; cung cấp mẫu web sử dụng 
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trong việc tạo ra các cửa hàng thương mại điện tử; cung cấp mẫu web sử dụng các phần 
mềm để thiết kế và phát triển in ấn điện tử của web thương mại điện tử; đăng ký tên miền 
trên một mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cung cấp trang web mạng xã hội. 

 

 
(210) 4-2015-29536 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) NH PRIMA INTERNATIONAL SDN 

BHD  (MY) 
No. 16, Jalan Wan Kadir 4, 60000 
Taman Tun Dr Ismail, Kuala Lumpur, 
Malaysia 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 25: Khăn choàng trùm đầu; khăn trùm che phủ toàn mặt; khăn đội đầu và đồ đội 

đầu. 
 

 
(210) 4-2015-29537 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; A26.4.24 
(731) NH PRIMA INTERNATIONAL SDN 

BHD  (MY) 
No. 16, Jalan Wan Kadir 4, 60000 
Taman Tun Dr Ismail, Kuala Lumpur, 
Malaysia  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 25: Khăn choàng trùm đầu; khăn trùm che phủ toàn mặt; khăn đội đầu và đồ đội 

đầu. 
 

 
(210) 4-2015-29538 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; A26.4.24 
(731) NH PRIMA INTERNATIONAL SDN 

BHD  (MY) 
No. 16, Jalan Wan Kadir 4, 60000 
Taman Tun Dr Ismail, Kuala Lumpur, 
Malaysia 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 16: Túi làm bằng giấy; bao bì làm bằng chất dẻo; túi làm bằng chất dẻo; giấy bọc 

làm bằng chất dẻo; vật liệu in. 
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(210) 4-2015-29539 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) NH PRIMA INTERNATIONAL SDN 

BHD  (MY) 

No. 16, Jalan Wan Kadir 4, 60000 

Taman Tun Dr Ismail, Kuala Lumpur, 

Malaysia 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 26: Khuy nhỏ bằng kim loại được trang trí trên khăn đội đầu; phụ kiện cho khăn 

đội đầu. 
 

 
(210) 4-2015-29540 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.3.1; 26.4.1; 26.3.23; A26.11.8 

(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
Lepro Việt Nam  (VN) 
Số 85, ngách 35/69 Khương Hạ, phường 

Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng.  
 
 

(210) 4-2015-29541 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.1.1 

(731) Công ty cổ phần Đầu tư Tiếp 
thị Bất động sản Việt Nam  
(VN) 
Số 2 Villa E - khu The Manor, khu đô thị 

Mỹ Đình Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 36: Định giá bất động sản, đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; mua bán bất 

động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản. 
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(210) 4-2015-29542 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(731) Công ty cổ phần Đầu tư Tiếp 

thị Bất động sản Việt Nam  
(VN) 
Số 2 Villa E - khu The Manor, khu đô thị 
Mỹ Đình Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Định giá bất động sản, đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; mua bán bất 
động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản. 

 

 
(210) 4-2015-29543 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại An Lập  (VN) 
29-29A Huỳnh Văn Bánh, phường 11, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; ghế ngồi; bàn ăn; bàn trang điểm; tủ đựng; giá kệ để cất giữ 
hoặc lưu kho hàng hóa; rổ (không bằng kim loại); giỏ (không bằng kim loại); sọt (không 
bằng kim loại); giá nhiều ngăn để chai lọ; giá đỡ [đồ đạc]; hộp bằng gỗ hoặc chất dẻo; 
thùng (không bằng kim loại). 

 

Nhóm 21: Thùng rác; rổ dùng cho gia đình; giỏ dùng cho gia đình; chai lọ; lọ đựng gia vị; 
dụng cụ nhà bếp; đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng 
và nhà bếp; bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; khay dùng cho mục đích gia đình; ca; 
bình; hũ đựng; chậu giặt; chậu [đồ chứa đựng]; dụng cụ hót rác.  

 

 
(210) 4-2015-29545 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.13.25; A1.1.2; A1.1.12; A24.15.7 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) PACIFIC STAR GROUP 

INTERNATIONAL INVESTMENTS 
LIMITED  (HK) 
8/F Billion Plaza 2, số 10, đường Cheung 
Yue, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hồng 
Công  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ kho bãi; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; vận tải hàng hóa; hậu cần hàng hóa 
(dịch vụ vận tải); dịch vụ giao hàng; dịch vụ vận tải (logistics). 

 

 
210) 4-2015-29546 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.24; 5.9.24; 26.4.9; 5.7.3; A25.7.8; 

A5.5.20; 26.7.25; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, vàng, xanh lá cây
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Cao Lầu  (VN) 
175/1 Linh Trung, khu phố 1, phường 
Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu trái cây tươi, rau củ quả tươi, đậu tươi, hoa quả (trái 

cây) đã chế biến, lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, các loại ngũ cốc 
chưa qua chế biến như: lúa mạch, ngô, đại mạch, yến mạch, cá khô, tôm khô, mực khô, 
các loại mắm được làm từ cá. 

 

 
(210) 4-2015-29547 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.1; 26.13.25; A26.11.12; A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Trường Giang  (VN) 
221/251/37/4 đường Bình Thành, khu 
phố 4, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô, túi xách, ví bóp, cặp học sinh. 

 

 
(210) 4-2015-29549 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 18.3.2; 1.17.11; 26.1.1; 3.9.1 
(591) Cam, đỏ, xanh dương, xanh dương nhạt, 

trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Huỳnh Gia  (VN) 
ấp Long Thạnh, xã Long An, huyện 
Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 
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(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đã qua chế biến. 
 

 
(210) 4-2015-29553 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 18.1.21; 15.7.1; A5.5.20; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất nhựa 
Hưng Thịnh  (VN) 
381 Đất Mới, khu phố 5, phường Bình 
Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Tắc kê (vít nở bằng nhựa).  
 

Nhóm 35: Mua bán tắc kê (vít nở bằng nhựa).  
 

 
(210) 4-2015-29554 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.3.20; 26.1.2; A6.19.9; 6.1.2 
(591) Vàng đậm, đen, đỏ đậm, xanh lá mạ, 

xanh lá đậm, vàng nâu, hồng đậm 

(540) 

  

(731) Công ty CP Dó Bầu Hương 
Quảng Nam  (VN) 
Thôn 1, xã Liêng Srônh, huyện Đam 
Rông, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà); đồ uống trên cơ sở trà. 

 

 
(210) 4-2015-29559 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 6.1.2 
(731) DONGJIN LEISURE CO., LTD.   (KR) 

(Yangjae-dong, 
BlackYakYangjaeSaok3rdFloor) 201, 
Baumoe-ro, Seocho-gu, Seoul, 06745, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 09: Kính bảo hộ dùng cho thể thao; kính râm; hộp đựng kính đeo mắt và kính râm; 

túi đựng kính đeo mắt và kính râm; giày an toàn; quần áo bảo hộ; giày bảo hộ; găng tay 
bảo hộ.  
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(210) 4-2015-29560 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 6.1.2 
(731) DONGJIN LEISURE CO., LTD.  (KR) 

(YangJae-dong, 
BlackYakYangJaeSaok3rdFloor) 201, 
Baumoe-ro, Seocho-gu, Seoul, 06745, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; ba lô; túi dùng cho leo núi; ba lô dùng cho người leo núi; túi thể thao; 

túi dùng cho người cắm trại; ô; gậy leo núi; gậy và bộ phận bằng kim loại của gậy; gậy 
chống và bộ phận bằng kim loại của gậy chống.  

 

 
(210) 4-2015-29561 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 6.1.2 
(731) DONGJIN LEISURE CO., LTD.  (KR) 

(YangJae-dong, 
BlackYakYangJaeSaok3rdFloor) 201, 
Baumoe-ro, Seocho-gu, Seoul, 06745, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; mũ lưỡi trai [đồ đội dầu]; giày cao cổ dùng cho leo núi; 

quần áo leo núi; quần áo thể thao; tất; găng tay [trang phục]; mũ dùng cho leo núi [đồ đội 
đầu] ; quần áo lót [quần áo mặc trong].  

 

 
(210) 4-2015-29562 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 6.1.2 
(731) DONGJIN LEISURE CO., LTD.  (KR) 

(YangJae-dong, 
BlackYakYangJaeSaok3rdFloor) 201, 
Baumoe-ro, Seocho-gu, Seoul, 06745, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ trung tâm mua sắm toàn diện qua internet trong lĩnh vực kính bảo hộ 

dùng cho thể thao, kính râm, hộp đựng kính đeo mắt và kính râm, túi đựng kính đeo mắt 

và kính râm, giày an toàn, quần áo bảo hộ, giày bảo hộ, găng tay bảo hộ, túi xách, ba lô, 

túi dùng cho leo núi, ba lô dùng cho người leo núi, túi thể thao, túi dùng cho người cắm 

trại, ô, gậy leo núi, gậy và bộ phận bằng kim loại của gậy, gậy chống và bộ phận bằng 

kim loại của gậy chống, quần áo, đồ đi chân, mũ lưỡi trai [đồ đội đầu], giày cao cổ dùng 
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cho leo núi, quần áo leo núi, quần áo thể thao, tất, găng tay [trang phục], mũ dùng cho leo 

núi [đồ đội đầu], quần áo lót [quần áo mặc trong]; quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập 

khẩu; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực đồ đi chân; dịch vụ trung gian thương 

mại trong lĩnh vực đồ thể thao; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực nồi và chảo 

xách tay dùng cho cắm trại; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực quần áo; dịch 

vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực túi; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực 

lều dùng cho leo núi hoặc cắm trại; dịch vụ cửa hàng bán buôn quần áo; dịch vụ cửa hàng 

bán buôn đồ thể thao; dịch vụ cửa hàng bán buôn đồ đi chân; dịch vụ cửa hàng bán buôn 

túi; dịch vụ cửa hàng bán buôn lều; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh.  
 

 
(210) 4-2015-29564 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.1; A19.13.21 

(591) Đỏ, trắng, xanh da trời 

(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 
Nam Hà   (VN) 
Số 415 đường Hàn Thuyên, phường Vị 

Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định 

(540)  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

Nhóm 35: Mua bán dưọc phẩm; mua bán thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2015-29565 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.1; A19.13.21 

(591) Xám, trắng 

(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 
Nam Hà   (VN) 
Số 415 đường Hàn Thuyên, phường Vị 

Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2015-29566 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.1; A19.13.21 

(591) Xám, trắng 

(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 
Nam Hà   (VN) 
Số 415 đường Hàn Thuyên, phường Vị 

Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 

 
(210) 4-2015-29567 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.1; A19.13.21 

(591) Xanh da trời, trắng 

(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 
Nam Hà    (VN) 
Số 415 đường Hàn Thuyên, phường Vị 

Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2015-29568 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.1; A19.13.21 

(591) Đỏ, trắng 

(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 
Nam Hà    (VN) 
Số 415 đường Hàn Thuyên, phường Vị 

Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2015-29569 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A19.13.21 
(591) Đỏ; trắng, xanh da trời, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

Nam Hà    (VN) 
Số 415 đường Hàn Thuyên, phường Vị 
Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2015-29580 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.14; 1.5.1; 24.13.1; 24.17.5 
(591) Cam, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH Citrus Plus  

(VN) 
145/1 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích 
y tế. 

 

Nhóm 05: Chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động 
sản xuất và không dùng cho mục đích y tế, chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2015-29581 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.13.1; 24.17.5 
(591) Hồng, đen 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Thái 

Thịnh  (VN) 
45B đường số 2, cư xá Lữ Gia, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm. 
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Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-29582 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.15; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Cam, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Thái 

Thịnh  (VN) 
45B đường số 2, cư xá Lữ Gia, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-29583 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Đen, xanh lá cây 
(731) DNTN thương mại - dịch vụ - 

xuất nhập khẩu Hằng Thịnh  
(VN) 
24 Kênh Hiệp Tân, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 09: Vỏ máy vi tính, bộ nguồn máy vi tính, màn hình máy vi tính, con chuột máy vi 
tính, bàn phím máy vi tính, loa. 

 

 
(210) 4-2015-29584 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.3.1 
(591) Đỏ, đen, cam, xanh rêu, xanh dương đậm
(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất - thương mại Hồng Khải  
(VN) 
759/13/5 hương lộ 2, khu phố 2, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay bằng kim loại: dao, kéo, muôi (muỗng), đĩa, nĩa. 
 

Nhóm 35: Mua bán dụng cụ cầm tay bằng kim loại: dao, kéo, muôi (muỗng), đĩa, nĩa.  
 

 
(210) 4-2015-29586 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Xanh dương, đen 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ Việt 

Liên Kết  (VN) 
58 Dương Thiệu Tước, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Giữ chỗ cho các chuyến đi; đặt chỗ cho các chuyến đi.  

 

 
(210) 4-2015-29587 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.4.10 
(591) Đen, vàng 
(731) Công ty cổ phần Châu á Tiêu 

Điểm  (VN) 
Phòng T3-04, tầng 3, tòa nhà SamCo, số 
326 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; tư vấn quản 
lý nhân sự; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh.  

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính. 

 

 
(210) 4-2015-29589 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) UNITED LABORATORIES, INC.  (PH) 

66 United Street, Mandaluyong City, 
Metro Manila, Philippines 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; các chế phẩm dược; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); 

thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y); chất ăn kiêng dùng trong ngành y; 
chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2015-29602 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tâm Thành 
Phát Việt Nam   (VN) 
212 đường Phương Canh, phường 
Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn 

 

 
(210) 4-2015-29604 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.9.1 
(731) LIPSY LIMITED  (GB) 

Desford Road, Enderby, Leicester, 
Leicestershire, LE19 4AT, United 
Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi và túi xách tay; vali; túi du lịch; ví đựng danh thiếp; ví đựng séc; túi nhỏ; 

túi đựng đồ trang điểm chưa có đồ bên trong; cặp da; cặp đựng giấy tờ tài liệu; túi đựng 
đồ lặt vặt đi đường; túi xách đi chợ; túi đeo lưng; ba lô; túi đựng đồ thể thao và tiêu khiển; 
túi đựng giầy và ủng; ví đựng đồ trang điểm; ví đựng tiền; túi cầm tay cho phụ nữ; bộ yên 
cương; bao để móc chìa khóa; «; « che nắng; dây da thuộc dùng cho túi. 

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân (trang phục), đồ đội đầu (trang phục).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ liên quan đến quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ thể thao, đồ 
trang sức, đồng hồ, túi xách, kính mắt, phụ kiện thời trang, phụ kiện cho điện thoại di 
động, phụ kiện cho điện thoại thông minh, phụ kiện cho máy tính, phụ kiện cho máy tính 
bảng, mỹ phẩm, nước hoa, nhạc, viđêô, phim và các sản phẩm dùng để làm đẹp. 

 

 
(210) 4-2015-29606 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sinh dược phẩm 
Hera  (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 
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(210) 4-2015-29607 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sinh dược phẩm Hera    (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 

Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 

Thiên Huế  

 

(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  
 

 

 
(210) 4-2015-29608 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sinh dược phẩm Hera   (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 

Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 

Thiên Huế   

 

(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  
 

 
(210) 4-2015-29609 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 2.9.14; A2.9.15 

(591) Xanh, đen, trắng, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhà hàng BEN 
STYLE   (VN) 
302 Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì;  bánh quy; bánh ngọt; chế phẩm ngũ cốc; bột (thực phẩm); bánh 

pizza. 

 

Nhóm 35: Mua  bán: bánh mì, bánh quy, bánh ngọt, chế phẩm ngũ cốc, bánh pizza. 
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(210) 4-2015-29610 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.3; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh lá cây 
(731) Hồ Văn Chắc  (VN) 

ấp 5, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, 
tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 
(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán gạo, lúa (thóc), lúa giống.  

 

 
(210) 4-2015-29611 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.3; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh lá cây 
(731) Hồ Văn Chắc   (VN) 

ấp 5, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, 
tỉnh Đồng Tháp   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 
(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; bánh tráng; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo.  
 

Nhóm 31: Hạt (hạt giống); lúa giống; thóc chưa chế biến, thóc chưa xử lý; bột gạo dùng 
làm thức ăn cho gia súc. 

 
Nhóm 35: Mua bán gạo, lúa (thóc), lúa giống.  

 

 
(210) 4-2015-29612 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.13; A5.3.14 
(591) Vàng, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm Lê 
Gia  (VN) 
90/14/18 Trần Văn ơn, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 31: Rau tươi; hoa quả tươi.  
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(210) 4-2015-29613 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH quan hệ quốc 
tế Việt Thái  (VN) 
Số 7 Nguyễn Huy Tự, phường Bạch 
Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, dầu nhờn.  

 

 
(210) 4-2015-29614 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Âu Ngọc Mỹ  (VN) 
Số B5 Nguyễn ái Quốc, khu nhà Liên 
Kế Hóa An, phường Hóa An, thành phố 
Biên Hòa  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-29615 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu GOLY  (VN) 
Tầng 3, tháp B, chung cư số 7 (số 36 cũ) 
Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; tai nghe; thẻ thông minh (thẻ tích hợp); loa; thiết bị sạc pin; 

pin điện.  
 

 
(210) 4-2015-29616 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.3; A5.3.15; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, da cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Sơn Trang  (VN) 
Khu Cống Sáu - 100, thôn An Xá, xã 
Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải 
Dương  
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(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu bọ; côn trùng; thuốc diệt cỏ; chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại; 
chế phẩm diệt trừ động vật gây hại.  

 

Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn cho động vật.  
 

 
(210) 4-2015-29617 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Sơn Trang  (VN) 
Khu Cống Sáu - 100, thôn An Xá, xã 
Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải 
Dương  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu bọ, côn trùng; thuốc diệt cỏ; chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại; 
chế phẩm diệt trừ động vật gây hại. 

 

Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn cho động vật. 
 

 
(210) 4-2015-29618 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.23; 26.1.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Valoma   (VN) 
116/6 Thiên Phước, phường 9, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Keo, chất kết dính dùng trong công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2015-29619 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 25.3.1; 26.1.6 (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
dịch vụ Sao Đỏ  (VN) 
Số 306, nhà H1, phố Hoàng Đạo Thành, 
phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quảng cáo; dịch vụ tóm lược 

tin tức; xuất bản tài liệu quảng cáo; quan hệ công chúng; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở 
dữ liệu máy tính. 

 

Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; xuất bản sách; dịch vụ câu lạc bộ [giáo dục], dịch 
vụ về giáo dục giảng dạy; trường mẫu giáo; sắp xếp và tiến hành hội thảo [đào tạo]. 
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(210) 4-2015-29620 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 2.9.14; A2.9.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần VENAFF  (VN) 
3/18/8 đường số 49, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 

các phương tiện truyền thông cho các mục đích bán lẻ; marketing; dịch vụ quảng cáo trên 
mạng máy tính; quảng cáo qua thư.  

 

 
(210) 4-2015-29622 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương 
(731) JAPAN CLEAN SYSTEM CO., LTD.  

(JP) 

13-18, Kamishokakuji 1-chome, Hirano-

ku, Osaka-shi, Osaka, Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy và thiết bị nén chất thải; máy nghiền chất thải; thiết bị vận chuyển kiểu bể 

chứa chất thải.  
 

 
(210) 4-2015-29624 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây (540) 

 

(731) Công ty TNHH hoá chất kỹ 
thuật Kim Phong  (VN) 
144 Nguyễn Sĩ Sách, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y. 

 

 
(210) 4-2015-29626 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần MAIA Việt 
Nam  (VN) 
Số 47 Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 41: Sản xuất phim trừ phim quảng cáo; dàn dựng buổi biểu diễn; sản xuất các 
chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất chương trình biểu diễn; hãng phim 
truyền hình; sản xuất phim viđêô. 

 

 
(210) 4-2015-29627 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 
xuất kinh doanh Phú Thiên 
Long  (VN) 
Nhà số 5 Cầu Xộp khu 6 thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy, bánh mỳ, bánh ngọt, bánh pizza, bột dùng làm bánh. 
 

Nhóm 43: Căng tin, quán ăn tự phục vụ, nhà hàng ăn uống, quán cà phê tự phục vụ, quán 
rượu nhỏ. 

 

 
(210) 4-2015-29628 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 
xuất kinh doanh Phú Thiên 
Long  (VN) 
Nhà số 5 Cầu Xộp khu 6 thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô, kho hàng hóa, hãng du lịch, cho thuê xe, vận chuyển hành 

khách. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ khách sạn, cho thuê chỗ ở tạm thời, nhà nghỉ du 
lịch, đặt chỗ ở (giữ chỗ) tạm thời. 

 

 
(210) 4-2015-29629 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 
xuất kinh doanh Phú Thiên 
Long  (VN) 
Nhà số 5 Cầu Xộp khu 6 thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 30: Cacao, cà phê, trà (chè), đường, kem chanh (đá) (kem lạnh). 
 

Nhóm 32: Bia, nước khoáng xenxe, nước có ga, đồ uống ép từ hoa quả không chứa cồn, 
nước giải khát bằng nước hoa quả chỉ hơi ngọt (nước ga ngọt; thứ bột chế nước ga ngọt). 
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Nhóm 33: Rượu (rượu gạo), đồ uống có cồn chứa hoa quả, rượu mạnh (đồ uống), rượu 
vang, rượu vốtca.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo, hỗ trợ việc điều hành (quản lý) các công việc kinh doanh, hãng 
quảng cáo, nghiên cứu thương mại, điều hành kinh doanh cho khách sạn. 

 

 
(210) 4-2015-29631 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 
xuất kinh doanh Phú Thiên 
Long  (VN) 
Nhà số 5 Cầu Xộp, khu 6, thị trấn Kẻ 
Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, mũ, quần áo may sẵn, giầy. 
 

Nhóm 26: Khuy, đồ thêu, khóa kéo, đăng ten, đồ để khâu (trừ chỉ). 
 

Nhóm 27: Giấy gián tường, tấm thảm, vải sơn lát nhà, chiếu, tấm phủ sàn. 
 

 
(210) 4-2015-29632 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH nguyên liệu 
mài bóng Hân Nghị Việt Nam  
(VN) 
Thôn Trung Hòa, xã Trung Hòa, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 01: Chất keo kết dính dùng để dán kính trong công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-29633 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.3.15; 26.1.1; 26.4.1 
(591) Xanh đậm, xanh lá cây, xanh nước biển, 

đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Giáo Dục Xanh  
(VN) 
Số 24, liền kề 11B, khu đô thị Mỗ Lao, 
phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; trường mầm non; trung tâm dạy tiếng nước ngoài; dịch vụ 
giải trí.  
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(210) 4-2015-29635 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Phan Thị Anh Thư  (VN) 
247/80F5 Lạc Long Quân, phường 3, 

quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, yến sào chế 

biến; thực phẩm làm từ yến sào. 
 

 
(210) 4-2015-29636 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 1.15.5; 26.11.3; 26.4.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Petrol City  (VN) 
Số 11, tổ 12 Định Công, phường Định 

Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2015-29637 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.14 

(591) Xanh đậm, xanh nhạt 

(731) Công ty TNHH KOLIA Cao Bằng  
(VN) 
Xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, 

tỉnh Cao Bằng 

(540) 
 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè búp, chè khô).  
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(210) 4-2015-29638 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 3.7.17; 26.1.2; 20.7.1 

(591) Vàng, đỏ 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
và thương mại Phú Thành  
(VN) 
Số 1A ngõ 30 Trần Nguyên Hãn, phường 

Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải 

Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và 

không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm làm sạch. 

 

Nhóm 21: Bàn chải cọ rửa; chổi; kẹp phơi quần áo; dụng cụ căng quần áo để giữ dáng; 

cặp quần áo; bông tắm bằng lưới nhựa. 

 

Nhóm 30: Bánh kẹo.  

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm lưu niệm; mua bán hàng thủ công mỹ nghệ (hàng đan 

lát, hàng dệt); mua bán mỹ phẩm; mua bán bông tắm (dài, tròn); mua bán mắc quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-29639 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Đăng Linh  (VN) 
Số 448 (TT Công Binh T89) Trần 

Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận 

Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Tủ đựng; bàn nhựa; ghế ngồi; đồ đạc dùng trong văn phòng; giá để bát đĩa.  
 

Nhóm 21: Chậu; xô, thùng; rổ, rá dùng trong gia đình; chậu hoa; khuôn dùng cho nhà 

bếp; bình. 
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(210) 4-2015-29640 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.9.1; A2.3.23; A2.3.24; 2.3.8 
(731) Nguyễn Trung Thọ   (VN) 

Thôn Trung, xã Cao Viên, huyện Thanh 
Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân (trang phục); đồ đội đầu (trang phục). 
 

Nhóm 35: Mua bán hàng may mặc (quần áo, giày dép, mũ); mua bán vải sợi; mua bán 
nguyên phụ liệu ngành may.  

 

 
(210) 4-2015-29641 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.1.1; A5.1.5; 26.4.1; 24.15.1 
(731) SEQUOIA MARKETING SDN BHD  

(MY) 
Lot 1665, MK 14, Lorong IKS Bukit 
Minyak 1, Kawasan Perindustrian IKS 
Bukit Minyak, 14100 Bukit Minyak, 
Penang, Malaysia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 02: Lớp phủ acrylic (sơn); chất phụ gia cho sơn, không phải là chế phẩm hóa học 

để sản xuất sơn; chế phẩm chống ăn mòn; mỡ chống gỉ; chất bảo quản gỗ; dầu dùng để 
bảo quản gỗ; sơn; lớp phủ dạng bột (sơn); chất pha loãng véc ni; véc ni. 

 

 
(210) 4-2015-29642 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Tô Nga Dũng  (VN) 
21 cư xá ụ Tàu, đường Ung Văn Khiêm, 
phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Dây dẫn điện; cáp dẫn điện; ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác 

[vật nối điện]; bộ nối điện; thiết bị điện dùng cho đảo mạch; máy biến thế điện. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm dây dẫn điện, cáp dẫn điện, ổ cắm, phích cắm 
và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện], bộ nối điện, thiết bị điện dùng cho đảo mạch, 
máy biến thế điện. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1213 

(210) 4-2015-29643 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Tô Nga Dũng  (VN) 
21 cư xá ụ Tàu, đường Ung Văn Khiêm, 
phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Dây dẫn điện; cáp dẫn điện; ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác 

[vật nối điện]; bộ nối điện; thiết bị điện dùng cho đảo mạch; máy biến thế điện. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm dây dẫn điện, cáp dẫn điện, ổ cắm, phích cắm 
và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện], bộ nối điện, thiết bị điện dùng cho đảo mạch, 
máy biến thế điện. 

 

 
(210) 4-2015-29644 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Tô Nga Dũng  (VN) 
21 cư xá ụ Tàu, đường Ung Văn Khiêm, 
phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Dây dẫn điện; cáp dẫn điện; ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác 
[vật nối điện]; bộ nối điện; thiết bị điện dùng cho đảo mạch; máy biến thế điện. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm dây dẫn điện, cáp dẫn điện, ổ cắm, phích cắm 
và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện], bộ nối điện, thiết bị điện dùng cho đảo mạch, 
máy biến thế điện. 

 

 
(210) 4-2015-29646 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.9.1; 26.13.25; A18.4.2 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trí Bình  (VN) 
D16/79 Lê Đình Cân, phường Tân Tạo, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán đồng hồ các loại. 
 

 
(210) 4-2015-29647 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở đũa 
Trường Sơn  (VN) 
C4/19 ấp 3, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ dùng nhà bếp bằng gỗ, đũa. 
 

 
(210) 4-2015-29648 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật Vạn 
Phúc  (VN) 
176/3 Cô Bắc, phường 1, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sơn tĩnh điện. 
 

 
(210) 4-2015-29649 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Xanh da trời, trắng (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Bánh Mì Lúa  
(VN) 
73-75 Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì, bánh bao, bánh kem, các loại bánh.  
 

 
(210) 4-2015-29650 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 4.3.3; 4.3.20 
(591) orche, nâu, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tạp hóa bánh 
kem Long Phụng  (VN) 
428 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Quy, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(511)   Nhóm 30: Bánh kem, các loại bánh. 
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(210) 4-2015-29651 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.3 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân nội 
thất văn phòng Minh Minh 
Hạnh  (VN) 
156/6A ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ gỗ, đồ trang trí nội ngoại thất như : bàn, ghế, giường, tủ, kệ.  
 

 
(210) 4-2015-29652 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
Hoàng Phước  (VN) 
Số 7 đường số 9, khu phố 1, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong, bột nghệ, bột tam thất, mật ong nghệ viên, sữa ong chúa dùng làm 
thực phẩm (không dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2015-29653 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 3.9.18; 10.3.7 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hải Hân  (VN) 
Khu phố Hải Tân, thị trấn Phước Hải, 
huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn.  

 

 
(210) 4-2015-29654 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Phúc Hảo  (VN) 
347 Hồ Văn Tắng, ấp Cây Da, xã Tân 
Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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1216 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mì ăn liền, mì sợi, bột canh, bao bì nilon, bao bì carton, bao bì giấy. 
 

 
(210) 4-2015-29655 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 22.1.15 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất can nhựa Hương Phát  
(VN) 
187/30 Minh Phụng, phường 09, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng nhựa gia dụng, can nhựa.  

 

 
(210) 4-2015-29656 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 8.1.18; A26.3.5; A19.11.25; 19.11.4 
(591) Xanh, trắng, đỏ, vàng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH CREAMLATO  (VN)
193 Phan Xích Long, phường 2, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Chất liên kết cho kem lạnh [đá lạnh ăn được]; tác nhân liên kết cho kem lạnh 

[đá lạnh ăn được]; kem lạnh; kem trái cây [đá lạnh]; bột cho kem lạnh; bánh ngọt. 
 

Nhóm 32: Nước quả [đồ uống]; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống].  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: kem, bánh kem, bột làm kem, nước giải khát.  
 

 
(210) 4-2015-29657 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.1.1; 3.1.16; A3.1.24; A26.11.7 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị may 
Tân Hùng Đức  (VN) 
Số 4, tổ 13, đường Ngọc Thụy, phường 
Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy máy may dân dụng, máy may công nghiệp, thiết bị máy may.  
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(210) 4-2015-29658 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 5.13.4; 26.3.23 
(591) Vàng, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu JIN TAI Việt 
Nam  (VN) 
Phòng 301, số nhà 15, KTT Trường cao 
đẳng xây dựng số 01, phường Mộ Lao, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại; ổ khóa bằng kim loại; then ổ khóa; két sắt; két an toàn; 

bản lề cửa bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2015-29659 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.9.1; 24.1.1 
(591) Vàng, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu JIN TAI Việt 
Nam  (VN) 
Phòng 301, số nhà 15, KTT Trường cao 
đẳng xây dựng số 01, phường Mộ Lao, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại; ổ khóa bằng kim loại; then ổ khóa; két sắt; két an toàn; 

bản lề cửa bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-29660 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần KAKA Việt 
Nam  (VN) 
Khu 3, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc bàn chải (không kể bút 

lông); vật liệu dùng làm bàn chải.  
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(210) 4-2015-29661 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 26.3.1; 26.13.25 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần KAKA Việt 
Nam   (VN) 
Khu 3, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, 

mỹ phẩm, nước xức tóc, chế phẩm đánh răng.  
 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc bàn chải (không kể bút 
lông); vật liệu dùng làm bàn chải.  

 

 
(210) 4-2015-29662 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất can nhựa Hương Phát  
(VN) 
187/30 Minh Phụng, phường 9, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 21: Hàng nhựa như can nhựa. 
 

Nhóm 35: Mua bán hàng nhựa như can nhựa.  
 

 
(210) 4-2015-29665 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.9.1 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất can nhựa Hương Phát  
(VN) 
187/30 Minh Phụng, phường 9, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng nhựa gia dụng: can nhựa.  
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(210) 4-2015-29666 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.3; 26.15.15 
(591) Đỏ, lục bảo 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VINAGRES  
(VN) 
327-329 Tô Hiến Thành, phường 13, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại gạch men, gạch hoa.  

 

 
(210) 4-2015-29667 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.3.20; 5.13.25; A5.1.14 
(591) Đỏ, da bò 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần PERGOLA  (VN)
24/19 Trần Cao Vân, phường 12, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2015-29668 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.15; 1.15.23; 2.9.4 
(591) Xanh da trời, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế mỹ 
thuật và tin học Huynh Đệ 
Anh Khoa  (VN) 
409/16 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 2, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại bao bì, giấy.  

 
 

(210) 4-2015-29669 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 24.13.1; 26.4.1 
(591) Xanh xám, đen, trắng, đỏ, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH bệnh viện mắt 
Quang Đức  (VN) 
Số 31 Hùng Vương, phường 2, thị xã Sa 
Đéc, tỉnh Đồng Tháp  
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe.  
 

 
(210) 4-2015-29670 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Phước 
Thu Thủy  (VN) 
28/4 (41H hoặc 29B) Lê Lai, phường 4, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ kinh doanh karaoke.  

 

(210) 4-2015-29671 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 15.7.1; 26.4.3; 26.4.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí Hưng 
Toàn  (VN) 
129 Dương Tử Giang, phường 15, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sản phẩm bằng nhôm.  

 

 
(210) 4-2015-29673 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Lộc Vừng  (VN) 
48 Nhiêu Lộc, phường 02, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng phục vụ ăn uống.  

 

 
(210) 4-2015-29674 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 1.15.23; 26.13.25; 2.9.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
kinh doanh Bảo Tín  (VN) 
18 đường TMT05, khu phố 1, phường 
Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc thú y thủy sản, thức ăn gia cầm thủy sản, vật tư ngành nuôi 

trồng thủy sản.  
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(210) 4-2015-29675 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A5.3.15; 5.3.20 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Quyền 
Tôn  (VN) 
Thôn Đông Bình, ấp Bùi Chu, xã Bắc 
Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê, chè (trà), ca cao. 
 

 
(210) 4-2015-29676 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.4.4; 26.7.25; 26.7.5 
(591) Xanh dương, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Quyền 
Tôn   (VN) 
Thôn Đông Bình, ấp Bùi Chu, xã Bắc 
Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê, chè (trà), ca cao. 
 

 
(210) 4-2015-29677 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
KOBEE Nhật Bản  (VN) 
Số 67 phố Hàm Tử Quan, phường Phúc 
Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm cho em 
bé; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm 
phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y; cao dán. 

 

Nhóm 29: Hải sản đã qua chế biến, đóng hộp và bảo quản; rau củ quả đã qua chế biến, 
đóng hộp và bảo quản; sữa; dầu ăn. 

 

 
(210) 4-2015-29678 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A11.3.4; 5.7.1; 26.1.1; A5.5.20; 25.1.5 
(591) Tím, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Chính  (VN) 
Khu phố 1, phường Mỹ Phước, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2015-29679 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty TNHH dược - mỹ phẩm 
Kim  (VN) 
Số 61, lô 5, khu Đền Lừ 2, phường 

Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-29680 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(731) Công ty TNHH dược - mỹ phẩm 
Kim   (VN) 
Số 61, lô 5, khu Đền Lừ 2, phường 

Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-29681 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm Đông Sài Gòn  (VN) 
333/97B Trần Bình Trọng, phường 4, 

quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-29682 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.1.5; 1.5.1; A5.1.16 
(591) Xanh dương, đen, trắng, xanh lá cây 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Tài 

Nguyên  (VN) 
Thôn Ra Nhua, xã Sơn Tân, huyện Sơn 
Tây, tỉnh Quảng Ngãi 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 31: Cây giống; cây giống con; cây nhỏ làm giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán vật tư ngành nông nghiệp: thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, nông cụ. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ làm vườn; chăm sóc vườn ươm cây; 
khám chữa bệnh cho cây; dịch vụ diệt cỏ dại. 

 

 
(210) 4-2015-29683 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.3; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ sản 
xuất thương mại AZ  (VN) 
Số 30, ngõ 9, đường Trần Quốc Hoàn, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; bãi đỗ xe. 

 

 
(210) 4-2015-29684 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 2.9.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, vàng, xám 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Bánh Mì Việt  
(VN) 
Tầng 20 toà nhà A&B, số 76A đường Lê 
Lai, phường Bến Thành, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(511)   Nhóm 29: Thịt lợn muối xông khói; pho mát; cá đóng hộp; pa-tê gan; xúc xích, lạp 
xưởng; chả lụa. 

 
Nhóm 30: Bánh mì; giăm bông đùi; bánh patê thịt; bánh nướng thịt; bánh trứng nướng; 
bánh nướng giống pi-za.  

 
Nhóm 32: Nước uống có gas; nước ép trái cây; nước khoáng; nước chanh; xi rô dùng cho 
nước chanh; đồ uống trên cơ sở mật ong không chứa cồn. 

 
Nhóm 43: Quán tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống cho nhà hàng thực hiện; 
quán rượu nhỏ; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2015-29685 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 5.7.1 
(591) Trắng, nâu, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Khang Hoàng Kim  
(VN) 
94/18 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán cà phê; quán ăn uống tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2015-29686 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.23; 26.3.1; 26.3.3; 26.3.4 
(591) Trắng, cam, xanh dương, xám trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vinteli  (VN) 
Lầu 5, toà nhà GIC II, 36A đường D2, 
phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo hiệu chống trộm; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải 

xuống được]; thiết bị dò khói; bộ điều chỉnh ánh sáng [điện]; thiết bị báo cháy; khoá điện; 
điện thoại hình. 

 
Nhóm 11: Đèn điện; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; hệ thống chiếu 
sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị và máy làm lạnh; hệ thống và thiết bị làm lạnh; vòi 
khoá [van, đầu vặn] [vòi đóng] cho ống dẫn; van điều nhiệt [bộ phận của hệ thống cấp 
nhiệt], van điều nhiệt [bộ phận của hệ thống sưởi]. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà không khí; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo 
động chống trộm; xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị 
báo động hoả hoạn; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh. 
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Nhóm 38: Liên lạc bằng thiết bị cuối máy tính, truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi 
tính; cung cấp kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; dịch vụ hội thảo từ xa [dịch 
vụ tổ chức hội nghị qua điện thoại]. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, dịch vụ ứng dụng kiến thức 
khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như 
đường, cầu, thiết bị điện, hoá chất; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet. 

 

 
(210) 4-2015-29687 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Đ.P.H  (VN) 
298/20 Tân Hoà Đông, khu phố 12, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm. 
 

Nhóm 19: Cửa gỗ; cửa gỗ ván dăm; cửa gỗ ván lạng; cửa gỗ tự nhiên.  
 

 
(210) 4-2015-29688 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) INTERNATIONAL 

PHARMACEUTICAL DISTRIBUTION 
CO., LTD. (DBA AMPHARCO USA)  
(US) 
Suite C, 331 North Vineland Ave., City 
of Industry, CA 91746, USA  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2015-29689 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) INTERNATIONAL 

PHARMACEUTICAL DISTRIBUTION 
CO., LTD. (DBA AMPHARCO USA)  
(US) 
Suite C, 331 North Vineland Ave., City 
of Industry, CA 91746, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-29690 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
phát triển thương mại và 
dịch vụ Hương Rừng  (VN) 
BT6 lô E9, khu đô thị Vimeco, đường 

Phạm Hùng, phường Trung Hoà, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-29691 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Quang  (VN) 
Số 3, khối 3, ngõ 2, tập thể Z157, 

phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Chất keo tụ, chế phẩm vi sinh không dùng cho ngành y tế và thú y.  
 

 
(210) 4-2015-29692 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 18.3.2; 18.3.21; 18.3.23 

(591) Xanh da trời, vàng cam, trắng 

(731) Phạm Thị Dương Quỳnh Hương  
(VN) 
Số 8, ngõ 1, đường Lĩnh Nam, phường 

Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; mắm nêm; nước chấm có nguồn gốc từ động vật (nước chấm pha 

sẵn gia vị trên cơ sở nước mắm là chủ yếu); dầu ăn; cá hộp; hải sản đã chế biến. 
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(210) 4-2015-29693 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.4; A5.3.14 

(591) Xanh, trắng 

(731) Công ty cổ phần hóa dược và 
công nghệ sinh học BIOGREEN  
(VN) 
Số 210C Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận 

Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 

thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 

sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, 

rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 

dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng 

cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-29694 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ gia công dược liệu từ cây thuốc nam. 
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(210) 4-2015-29695 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ gia công dược liệu từ cây thuốc nam. 

 

 
(210) 4-2015-29696 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.1.5; 5.3.20; 19.7.1; 2.9.12 
(591) Đen, nâu, trắng, xám, vàng, xanh, đỏ, 

hồng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

TONKIN Việt Nam  (VN) 
Số nhà 56, phố Tân Thụy, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2015-29697 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.5.21; 5.5.19; 25.1.25; 2.9.12; 19.7.1 
(591) Xanh, đỏ, đen, trắng, xám, nâu, vàng 

nâu, vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

TONKIN Việt Nam   (VN) 
Số nhà 56, phố Tân Thụy, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
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(210) 4-2015-29698 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 19.7.1; 5.3.20; A5.1.5; 2.1.1 

(591) Đen, nâu, trắng, xám, vàng, xanh, đỏ, 

xanh cốm 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
TONKIN Việt Nam   (VN) 
Số nhà 56, phố Tân Thụy, phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
 
 

(210) 4-2015-29699 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A1.5.3; 26.1.2; 26.4.2 

(591) Trắng, xanh tím than, xanh, xanh da trời 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Đại Trường Sơn   (VN) 
68/8 Lữ Gia, cư xá Lữ Gia, phường 15, 

quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 

thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 

sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, 

rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 

dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng 

cáo và giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2015-29700 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần y dược Pháp 

Âu  (VN) 
Số 202A, phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh 
Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-29701 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.15.15; A3.7.24; 3.7.6; 4.5.13 
(591) Vàng, vàng sậm, đỏ, đen, xanh lá cây 
(731) Quán Năm Vân  (VN) 

Thửa đất số 254a, tờ bản đồ số 04, khu 
phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, thị xã 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán ăn uống; quán giải khát.  

 

 
(210) 4-2015-29702 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.1.2; 25.5.25; 26.1.11 
(591) Xanh nước biển, tím, vàng, nâu, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn nghiên cứu Vietstar  
(VN) 
Số 109 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn 
Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu: thiết bị y tế, thuốc tân dược, thực phẩm chức năng 

dùng trong y tế.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội 
nghị; sắp xếp và tổ chức hội thảo, đào tạo; dịch vụ dịch thuật đa ngôn ngữ.  
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Nhóm 42: Nghiên cứu dự án kỹ thuật; nghiên cứu thử nghiệm thuốc (dược phẩm), thiết bị 
y tế trên lâm sàng.  

 
Nhóm 45: Tư vấn pháp luật; dịch vụ pháp lý hành chính; dịch vụ sở hữu công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2015-29704 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Phương  (VN) 
Thôn Bắc Phong, xã Kiến Thiết, huyện 
Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lào. 

 
 

(210) 4-2015-29705 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

công nghệ Ngôi Sao Việt  (VN) 
Thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên  

(540) 
 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 19: Tấm lợp mái (không bằng kim loại).  

 

 
(210) 4-2015-29706 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 7.1.6; 7.5.2; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Nâu, vàng nhạt 
(731) Hộ kinh doanh Trung Hiếu 

Bakery  (VN) 
72 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo, bánh ngọt, bánh ga tô. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cửa hàng bánh kẹo (dịch vụ do nhà hàng thực hiện).  
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(210) 4-2015-29707 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Chánh Việt  (VN) 
103/84/8 Chiến Lược, phường Bình Trị 

Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Băng tải, băng truyền, đai truyền, dây curoa dùng cho máy móc; vòng bi, ổ bi 

cho trục truyền động.  
 

 
(210) 4-2015-29708 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Chánh Việt  (VN) 
103/84/8 Chiến Lược, phường Bình Trị 

Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Băng tải, băng truyền, đai truyền, dây curoa dùng cho máy móc; vòng bi, ổ bi 

cho trục truyền động.  
 

 
(210) 4-2015-29709 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Chánh Việt  (VN) 
103/84/8 Chiến Lược, phường Bình Trị 

Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Băng tải, băng truyền, đai truyền, dây curoa dùng cho máy móc; vòng bi, ổ bi 

cho trục truyền động.  
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(210) 4-2015-29710 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

Chánh Việt   (VN) 
103/84/8 Chiến Lược, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Băng tải, băng truyền, đai truyền, dây curoa dùng cho máy móc; vòng bi, ổ bi 

cho trục truyền động.  
 

 
(210) 4-2015-29711 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

Chánh Việt   (VN) 
103/84/8 Chiến Lược, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Băng tải, băng truyền, đai truyền, dây curoa dùng cho máy móc; vòng bi, ổ bi 

cho trục truyền động.  
 

 
(210) 4-2015-29712 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 25.1.25; 26.15.9; 26.15.11 
(591) Đỏ, trắng, xanh, vàng, cam, vàng cam 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sàn giao dịch bất động sản 
Nam Long   (VN) 
73-75 Trần Trọng Cung, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thông tin thương mại và tư vấn người tiêu dùng; dịch vụ tiếp thị liên 

quan đến bất động sản; quản lý dự án; kế toán; lập báo cáo tài chính (hoạt động kiểm 
toán); quản trị thương mại; quản lý hành chính theo đơn đặt hàng; tư vấn cho người tiêu 
dùng (cung cấp thông tin thương mại); phân tích về giá cả; tư vấn và quản lý kinh doanh; 
tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn và cung cấp thông tin về 
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kinh doanh; biên soạn thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; biên soạn số liệu thống kê; hệ 
thống hóa cơ sở dữ liệu máy tính; tư vấn kinh doanh nghề nghiệp; dịch vụ tư vấn liên quan 
đến quản lý kinh doanh; hỗ trợ quản lý nhằm mục đích thương mại hoặc công nghiệp.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư vốn bất động sản; phát triển vốn cho dự án về bất động sản (dự 
án về nhà ở, khu công nghiệp hoặc khu thương mại); buôn bán bất động sản; phát triển bất 
động sản cho khu vực hành chính và cơ sở hạ tầng có liên quan dưới hình thức đầu tư tài 
chính; quản lý bất động sản thuộc khu vực hành chính sau khi hoàn thành; đại lý mua bán 
bất động sản; quản lý điền trang (bất động sản); định giá bất động sản; môi giới bất động 
sản; quản lý bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê (nhà, đất); cho thuê văn phòng (bất động 
sản).  

 
Nhóm 37: Xây dựng bất động sản (dự án về nhà ở, khu công nghiệp hoặc khu thương 
mại); xây dựng khu hành chính bất động sản và cơ sở hạ tầng có liên quan; giám sát xây 
dựng các toà nhà; dịch vụ xây dựng.  

 

 
(210) 4-2015-29713 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.21; 26.3.4; A18.5.3; 25.3.1; 26.4.4 
(731) TENCENT HOLDINGS LIMITED  

(KY) 
P.O. Box 2681 GT, Century Yard, 
Cricket Square, Hutchins Drive, Grand 
Cayman, CAYMAN ISLANDS 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại; điện thoại di động; thiết bị điện tử kỹ thuật số cầm tay và di động 

nhằm mục đích gửi và nhận cuộc gọi, fax, thư điện tử và dữ liệu kỹ thuật số khác; máy 
tính xách tay; thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (PDA); thiết bị sắp xếp điện tử; sổ tay 
điện tử; vật mang dữ liệu từ tính; thiết bị viễn thông di động; thiết bị mạng viễn thông; 
phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm máy tính có thể tải xuống được; chương trình 
trò chơi trên máy tính có thể tải xuống được thông qua mạng internet (phần mềm) hoặc 
qua mạng truyền thông toàn cầu hoặc trên hệ điều hành của điện thoại di động hoặc các 
thiết bị thông tin điện tử không dây; chương trình (phần mềm) trò chơi tương tác trên máy 
tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình trò chơi máy tính (phần mềm có thể tải 
xuống được); phần mềm trò chơi điện tử dùng cho máy tính, điện thoại di động và máy 
tính bảng hoặc thiết bị thông tin điện tử không dây; phần mềm viễn thông không dây kỹ 
thuật số; phần mềm máy tính dùng trong việc tạo, chỉnh sửa và chuyển thông tin dạng văn 
bản và đồ họa qua mạng truyền thông máy tính, thiết bị không dây, điện thoại hoặc công, 
cụ truyền thông khác, điện thoại sử đụng giao thức internet; chương trình điều hành máy 
vi tính, ghi sẵn, chương trình máy tính có thể tải xuống để sử dụng trong viễn thông, cụ 
thể là phần mềm viễn thông cho phép một hoặc nhiều người sử dụng truy cập vào mạng 
máy tính toàn cầu; phần mềm có thể tải xuống được trong môi trường mạng xã hội; phần 
mềm có thể tải xuống được để hỗ trợ cho việc quảng cáo trực tuyến, xúc tiến kinh doanh, 
kết nối người sử dụng mạng xã hội với các doanh nghiệp; phần mềm có thể tải xuống 
thông qua mạng internet và các thiết bị không dây; phần mềm cho phép truyền tải, truy 
cập, tổ chức và quản lý văn bản, tin nhắn tức thời, trang thông tin cá nhân trực tuyến, văn 
bản, đường dẫn các trang web và hình ảnh thông qua mạng internet hoặc qua mạng thông 
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tin toàn cầu hoặc trên một hệ điều hành điện thoại di động hoặc các thiết bị thông tin điện 
tử không dây; thiết bị để lưu giữ, truyền dẫn hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; thiết bị 
xử lý dữ liệu; máy tính xử lý dữ liệu.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi, giải trí, giáo dục và đào tạo hoạt động văn hóa và thể thao; 
dịch vụ giải trí cụ thể là cung cấp trò chơi trực tuyến trên mạng máy tính cho các cuộc thi 
máy tính; dịch vụ trò chơi trực tuyến từ một mạng máy tính; dịch vụ trò chơi điện tử được 
cung cấp bởi các phương tiện của internet hoặc từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc bởi một hệ 
điều hành trên điện thoại di động hoặc các thiết bị thông; tin điện tử không dây; cung cấp 
các trò chơi bằng các phương tiện của một hệ thống máy tính hoặc qua mạng thông tin 
toàn cầu hoặc trên hệ điều hành của điện thoại di động; dịch vụ trò chơi điện tử có hình 
ảnh, trên máy tính và tương tác thông qua các mạng máy tính hoặc trên hệ điều hành của 
điện thoại di động hoặc các thiết bị thông tin điện tử không dây; cung cấp chương trình 
giải trí về lĩnh vực âm nhạc, viđêô, chương tình truyền hình, phim điện ảnh, tin tức, thể 
thao, trò chơi, sự kiện văn hóa và các chương trình liên quan đến giải trí thông qua trang 
web và cơ sở dữ liệu; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến không tải xuống được; tổ 
chức các cuộc thi liên quan đến giáo dục và giải trí; tổ chức các cuộc triển lãm cho mục 
đích văn hóa hoặc giáo dục; tổ chức trình diễn (dịch vụ ông bầu); tổ chức các cuộc thi đấu 
thể thao; cung cấp nhạc số (không tải xuống được) từ mạng internet; sản xuất bản ghi âm 
nhạc; cung cấp dịch vụ giải trí âm nhạc; dịch vụ giải trí và thông tin giải trí được cung cấp 
bởi phương tiện mạng viễn thông; cung cấp thông tin giải trí và tin tức giải trí trực tuyến 
liên quan đến điện ảnh, chương trình truyền hình, âm nhạc, thể thao, du lịch, các sự kiện 
đang diễn ra và những nhân vật nổi tiếng thông qua mạng máy tính hoặc qua mạng thông 
tin toàn cầu hoặc trên hệ điều hành điện thoại; cung cấp thông tin và tin tức trực tuyến 
liên quan đến giáo dục; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); dịch vụ thư viện lưu 
động; cung cấp tiện nghi thể thao; xuất bản sách, xuất bản sách điện tử và báo điện tử trực 
tuyến; xuất bản văn bản không bao gồm những bài quảng cáo; giải trí qua truyền thanh; 
dịch vụ cố vấn, cung cấp thông tin và tư vấn cho tất cả các vấn đề đã nói ở trên; tất cả các 
dịch vụ đã nói ở trên cũng được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc qua 
mạng thông tin toàn cầu hoặc trên hệ điều hành điện thoại hoặc qua thiết bị thông tin điện 
tử không dây.  

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính cho trò chơi; thiết kế và phát triển phần cứng và 

phần mềm máy tính; chuyển hình ảnh từ dạng gốc sang dạng kỹ thuật số; tư vấn thiết kế 

và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính liên quan đến 

xử lý dữ liệu máy tính; dịch vụ nghiên cứu máy tính; dịch vụ nghiên cứu và tư vấn liên 

quan đến phần mềm máy tính; cung cấp công cụ tìm; kiếm để thu thập dữ liệu trên mạng 

máy tính toàn cầu hoặc qua mạng viễn thông; lập trình máy tính; dịch vụ máy chủ cho 

phần mềm ứng dụng máy tính để tìm kiếm và thu thập thông tin từ cơ sở dữ liệu và mạng 

máy tính; dịch vụ cho thuê không gian lưu trữ trên máy chủ (địa chỉ trang tin điện tử); 

cung cấp thông tin gồm có thông tin trực tuyến về thiết kế và phát triển phần mềm máy 

tính và hệ thống máy tính; thiết kế và phát triển trang web; tạo lập, bảo trì và lưu trữ các 

trang web cho người khác; dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; cài đặt, bảo trì, cập nhật 

phần mềm máy tính; diệt vi rút cho máy tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật 

lý sang dạng điện tử; dịch vụ sao chép các chương trình máy tính; cho thuê phần mềm 

máy tính; cho thuê phần cứng máy tính; cho thuê thiết bị và dụng cụ máy tính; cho thuê 

máy chủ đặt web; cho thuê máy tính; nghiên cứu kỹ thuật; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ 

ứng dụng (ASP) gồm phần mềm có tính năng sử dụng liên quan đến dịch vụ thuê bao âm 

nhạc trực tuyến, phần mềm cho phép người dùng chơi và lập trình trò chơi, âm nhạc, nội 
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dung âm thanh, hình ảnh, văn bản và đa phương tiện liên quan đến giải trí, và phần mềm 

có tính năng trò chơi, bản ghi âm thanh ca nhạc, nội dung âm thanh, hình ảnh, văn bản và 

đa phương tiện liên quan đến giải trí; dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin và cố vấn cho các 

dịch vụ đã nói ở trên.    
 

 
(210) 4-2015-29714 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty cổ phần hóa - dược 
phẩm MEKOPHAR    (VN) 
297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 

11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.  
 

 
(210) 4-2015-29715 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 5.7.13; A5.7.23; A5.3.13; A5.3.15 

(591) Đỏ đô, xanh, vàng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần BIOVEGI Việt 
Nam   (VN) 
Số 55 ngách 140/1, Nguyễn Xiển, 

phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 31: Rau và quả tươi; nấm tươi; hạt giống, cây và hoa tươi.  
 

 
(210) 4-2015-29716 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(731) NEW BAILUNLP FOOTWEAR 

COMPANY LIMITED   (CN) 

No. 209C, F/2, Anhuameibo Building A, 

No. 121, Guangyuan West Road, Yuexiu 

District, Guangzhou City, China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; áo mưa; khăn quàng cổ; trang phục dùng 

trong các lễ hội hóa trang; giày; đồ đội đầu; trang phục dệt kim; găng tay [trang phục]; 

quần áo bơi.  
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(210) 4-2015-29717 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.8 
(731) DECCON INTERNATIONAL LTD.  

(WS) 
Novasage Chambers, Level 2, CCCS 
Building, Beach Road, PO Box 3018, 
Apia, Samoa 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 09: Vỏ hộp loa; loa; loa phóng thanh; máy thu thanh và thu hình; máy đọc đĩa 

compắc; máy đọc đĩa DVD; máy nghe nhạc cầm tay; bộ khuếch đại âm thanh; mạch tích 
hợp; bộ chỉnh âm [tuner]; bộ chỉnh tần số [equalizer]; bộ xử lý tín hiệu âm thanh [signal 
processor].  

 

 
(210) 4-2015-29718 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.17; 24.1.1 
(591) Trắng, xám, đen 
(731) DECCON INTERNATIONAL LTD.  

(WS) 
Novasage Chambers, Level 2, CCCS 
Building, Beach Road, PO Box 3018, 
Apia, Samoa 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 09: Vỏ hộp loa; loa; loa phóng thanh; máy thu thanh và thu hình; máy đọc đĩa 

compắc; máy đọc đĩa DVD; máy nghe nhạc cầm tay; bộ khuếch đại âm thanh; mạch tích 
hợp; bộ chỉnh âm [tuner]; bộ chỉnh tần số [equalizer]; bộ xử lý tín hiệu âm thanh [signal 
processor].  

 

 
(210) 4-2015-29719 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.24 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh My My Giầy  
(VN) 
Số 221B Khâm Thiên, phường Thổ 
Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị các loại hàng hóa như: quần áo, trang phục, giày, dép, văn 

phòng phẩm, máy văn phòng, thiết bị trường học, đồ nội thất bằng gỗ, đồ nội thất bằng 
kim loại, đồ uống, thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm.  
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(210) 4-2015-29721 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Samko HSH  (VN) 
80/3 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy: xích (sên) tải xe máy, nhông, đĩa. 

 

 
(210) 4-2015-29722 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Trương Thanh Hùng  (VN) 
59 đường 3B, khu phố 7, phường Bình 
Hưng Hoà A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy: xích (sên) tải xe máy, nhông, đĩa. 

 

 
(210) 4-2015-29723 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH Như Duẩn  (VN) 

Tổ 7, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch 
Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 
 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước tinh khiết đóng chai.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán nước tinh khiết đóng chai.  
 

(210) 4-2015-29724 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tảo xoắn 
Việt Nam  (VN) 
Số 19 Trần Quang Diệu, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2015-29725 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.21 
(731) ACCOLADE WINES NEW ZEALAND 

LIMITED  (NZ) 
22 Liverpool Street, Riverlands, Rd4, 
Blenheim 7274, New Zealand  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang. 

 

 
(210) 4-2015-29729 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.11; A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12 
(591) Xanh lá, cây, xanh dương đậm, đỏ, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cây trồng TP Hồ Chí Minh  (VN)
2a 41 Trần Văn Giàu, xã Phạm Văn Hai, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Rau và quả tươi. 
 

 
(210) 4-2015-29730 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.15; 5.7.21; A5.7.23; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, hồng, trắng 
(731) Vũ Thị Xuân Quý  (VN) 

H7B tổ 13, tập thể Văn công quân đội, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 09: Đĩa compắc; loa; âm ly; máy đọc đĩa DVD; máy thu thanh và thu hình. 

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm về nông sản như: rau, củ, quả. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ trồng trọt. 
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(210) 4-2015-29731 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Vàng, trắng 
(731) 123 HOLDINGS PTE LTD  (SG) 

1801 Geylang Bahru, Unit 7a, Kallang 
Distripark, Singapore 339709 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 

 

 
(210) 4-2015-29732 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 25.5.25 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Gạo Phố  (VN)
21 Ngô Đức Kế, khối 11, phường Hồng 
Sơn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; bánh gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; chế phẩm ngũ cốc; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; cháo thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-29733 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
 
(731) 

Organizaciãn Sanitas 
Internacional S.A.   (CO) 
Calle 100 # 11 B-67 Edificio Colsanitas, 
Bogot¸ D.C. - Colombia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Hoạt động bảo hiểm y tế. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế và bệnh viện. 
 
 

(210) 4-2015-29734 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.13.1; 25.5.25; A26.11.12 
(591) Xanh nước biển 
(731) Organizaciãn Sanitas 

Internacional S.A.   (CO) 
Calle 100 # 11 B-67 Edificio Colsanitas, 
Bogot¸ D.C. - Colombia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 36: Hoạt động bảo hiểm y tế.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế và bệnh viện. 
 

 
(210) 4-2015-29735 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 3.7.6; A3.7.24 

(591) Đỏ tươi 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Zennux  (VN) 
Số 17, ngõ 162, đường Kim Giang, 

phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-29736 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A7.1.11; 7.1.24 

(591) Cam, xanh lam, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Zennux  (VN) 
Số 17, ngõ 162, đường Kim Giang, 

phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-29737 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 1.15.15; A26.4.24 

(731) OTSUKA HOLDINGS CO., LTD.  (JP) 

2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy và dụng cụ đo và thử nghiệm quang học (không dùng cho mục đích y tế); 

máy và dụng cụ đo và thử nghiệm (không dùng cho mục đích y tế); bộ ngắt cho ắc quy 

lithi-ion; thiết bị an toàn chống cháy trong ắc quy lithi-ion; bộ ngắt mạch điện; máy và 

thiết bị điều chỉnh hoặc điều khiển phân phối điện năng; bộ đổi điện kiểu quay; máy hiệu 

chỉnh pha (điện); ắc quy lithi-ion; pin điện và ắc quy điện. 
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(210) 4-2015-29738 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH BZT USA  (VN) 

Số 48 - 50 - 52 đường Nguyễn Thế 
Truyện, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2015-29739 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH thiết kế xây 

dựng Hà Phúc  (VN) 
137/3 Nguyễn Văn Đậu, phường 5, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 19: Gạch; gạch không nung; vật liệu xây dựng phi kim loại.  

 
 

(210) 4-2015-29740 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 1.15.23; A26.1.24; 26.1.4 (540) 

  

(731) Phan Thanh Hải  (VN) 
53 đường C18, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 

 

 
210) 4-2015-29741 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 1.15.23; 26.1.4 (540) 

  

(731) Phan Thanh Hải  (VN) 
53 đường C18, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1243 

(210) 4-2015-29742 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.1.1 
(731) FARN-YEU INTERNATIONAL CO., 

LTD.  (TW) 
2F., No.102, Ln. 155, Gongyi Rd., West 
Dist., Taichung City 403, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ bỏ túi; đồng hồ thạch anh; đồng hồ lặn (dụng cụ do 
thời gian); đồng hồ lên dây tự động (đồng hồ cơ học); đồng hồ điện tử. 

 
 

(210) 4-2015-29744 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thu Thủy   (VN) 
53D ngõ Văn Chương, phường Văn 
Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 
 
 

(210) 4-2015-29745 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Phát triển Nông nghiệp Sạch 
Tháp Mười  (VN) 
Số 6, Lý Thường Kiệt, khóm 3, thị trấn 
Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng 
Tháp 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo các loại.  
 

 
(210) 4-2015-29746 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.23; A26.11.8; 7.3.11; 1.15.9 
(731) SHIDE GROUP CO., LIMITED  (CN) 

Rm 1701 (071), 17/F Henan Bldg No.90 
Jaffe Rd Wanchai Hong Kong, China 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 06: Phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; chi tiết 
bằng kim loại cho cửa sổ; phụ kiện gá lắp bằng kim loại cho cửa sổ; phụ kiện lắp ráp bằng 
kim loại cho cửa sổ; bản lề bằng kim loại; chốt bản lề; bu lông khuôn cửa sổ; vít khuôn 
cửa sổ; ròng rọc cho cửa sổ; phụ kiện lắp đặt bằng kim loại cho cửa sổ. 

 
Nhóm 19: Thanh nhựa dùng trong xây dựng; cửa nhựa dùng trong xây dựng; vật liệu xây 
dựng phi kim loại; khung nhựa dùng trong xây dựng; ống nhựa dùng trong xây dựng; cửa 
sổ bằng kính màu. 

 

 
(210) 4-2015-29747 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) SHIDE GROUP CO., LIMITED  (CN) 

Rm 1701 (071), 17/F Henan Bldg No.90 
Jaffe Rd Wanchai Hong Kong, China 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 06: Phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; chi tiết 

bằng kim loại cho cửa sổ; phụ kiện gá lắp bằng kim loại cho cửa sổ; phụ kiện lắp ráp bằng 
kim loại cho cửa sổ; bản lề bằng kim loại; chốt bản lề; bu lông khuôn cửa sổ; vít khuôn 
cửa sổ; ròng rọc cho cửa sổ; phụ kiện lắp đặt bằng kim loại cho cửa sổ. 

 

 
(210) 4-2015-29748 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(300) 67738 28.07.2015 JM 

  
(731) APPLE INC.   (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, U.S.A. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; phần cứng máy vi tính; phần cứng máy vi tính có thể mang 

theo/đeo vào người; máy vi tính cầm tay; máy tính bảng; thiết bị và dụng cụ viễn thông; 

điện thoại; điện thoại di động; thiết bị thông tin liên lạc theo phương thức không dây để 

truyền giọng nói, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, viđêô, và các nội dung đa phương tiện; thiết 

bị thông tin liên lạc qua mạng; thiết bị điện tử số hóa di động cầm tay có khả năng truy 

cập internet và để gửi, nhận, và lưu trữ các cuộc gọi bằng điện thoại, thư điện tử và các dữ 

liệu số hóa khác; thiết bị điện tử số hóa có thể mang theo/đeo vào người có khả năng truy 

cập internet và để gửi, nhận, và lưu trữ các cuộc gọi bằng điện thoại, thư điện tử và các dữ 

liệu số hóa khác; thiết bị đọc sách điện tử; phần mềm máy tính; phần mềm máy tính dùng 

để cài đặt, lên cấu hình, điều khiển hoặc kiểm soát máy vi tính, các thiết bị di dộng, điện 

thoại di động, phần cứng máy vi tính có thể mang theo/đeo vào người, thiết bị ngoại vi 

của máy tính, và máy phát âm thanh và viđêô; phần mềm phát triển ứng dụng; âm thanh, 
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viđêô và nội dung đa phương tiện ghi sẵn có thể tải xuống; sách, tạp chí, ấn phẩm định kỳ, 

bản tin, báo, tập san chuyên đề điện tử, và các ấn phẩm điện tử khác có thể tải xuống; 

thiết bị ngoại vi của máy tính; thiết bị ngoại vi của máy tính có thể mang theo/đeo vào 

người; dây cáp, màn hình, màn hình hiển thị, bàn phím, chuột, tấm lót chuột, máy in dùng 

với máy vi tính, ổ đĩa và ổ đĩa cứng của máy vi tính; thiết bị ngoại vi cho các thiết bị di 

động; thiết bị ghi và tái tạo âm thanh; máy ghi và máy phát viđêô kỹ thuật số, máy ghi và 

máy phát âm thanh kỹ thuật số; loa âm thanh; bộ thu và bộ khuếch đại âm thanh; thiết bị 

âm thanh dùng trong ô tô; thiết bị ghi âm giọng nói và nhận dạng giọng nói; tai nghe 

(nhét vào tai); tai nghe vòng qua đầu; micrô; ti vi; màn hình và đầu máy thu hình ti-vi; bộ 

giải mã tín hiệu truyền hình (set-top box); máy thu thanh (rađiô); thiết bị phát và thu sóng 

rađiô; thiết bị và dụng cụ quang học; máy ảnh; thiết bị điện tử có ứng dụng định vị toàn 

cầu (GPS); thiết bị hoa tiêu (hướng dẫn trong hàng hải); thiết bị lưu trữ dữ liệu; con chip 

máy tính; pin (ắc quy); bộ đấu nối, bộ nối, dây dẫn, cáp nối, bộ nạp (sạc), gói thiết bị cắm 

thêm (docks), thiết bị gắn thêm vào máy tính có khe mở rộng để kết nối tới các thiết bị 

ngoại vi (docking stations), giao diện (thiết bị ghép nối) và bộ điều hợp điện và điện tử 

dùng cho tất cả các sản phẩm nêu trên, vỏ bọc, túi và hộp chuyên dùng hoặc có hình dạng 

phù hợp để đựng máy vi tính, thiết bị ngoại vi của máy tính, phần cứng máy vi tính, điện 

thoại di động, và thiết bị ngoại vi của máy tính có thể mang theo/đeo vào người, thiết bị 

số hóa cầm tay và có thể mang theo/đeo vào người, và máy phát âm thanh và viđêô; thiết 

bị điện tử theo dõi và quản lý chương trình nghị sự (chương trình họp); thiết bị kiểm tra 

tem thư; máy đếm tiền; cơ cấu dùng cho thiết bị hoạt động khi bỏ xu (thẻ) vào đó; máy 

ghi âm; thiết bị đo chiều cao của mép/gấu trang phục; máy bỏ phiếu; nhãn điện tử cho 

hàng hoá; máy tự động tính toán và chọn ra phần thưởng (giải thưởng); máy fax; thiết bị 

và dụng cụ để cân; thước đo; bảng thông báo điện tử; thiết bị đo; vi mạch [các lớp 

silicon]; mạch tích hợp; màn hình huỳnh quang; sợi dây dẫn quang [sợi quang]; hệ thống 

lắp đặt chạy điện dùng để điều khiển từ xa các hoạt động (quy trình vận hành, công 

nghiệp; cột thu lôi (chống sét); thiết bị điện phân; thiết bị dập lửa; thiết bị x-quang phục 

vụ cho mục đích công nghiệp; thiết bị và dụng cụ cứu đắm; thiết bị báo động phát ra tiếng 

còi; kính râm; phim hoạt hình; máy soi trứng; còi gọi chó; nam châm trang trí; hàng rào 

tích điện; thiết bị điều khiển từ xa để hãm ô tô cô thể xách tay mang theo; bít tất được làm 

ấm (sưởi) bằng điện. 
 

 
(210) 4-2015-29749 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(731) Công ty TNHH quốc tế Anh 
Duy  (VN) 
170 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi truyền, tái tạo âm thanh và hình ảnh.  
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(210) 4-2015-29750 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty TNHH Thiên Hoàng 
Nguyên   (VN) 
Tổ 20, khu 4, ấp 8, xã An Phước, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cưa xích, máy cắt cỏ và phụ tùng cho các sản phẩm trên.  

 

 
(210) 4-2015-29751 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.3.1; 26.1.1; 26.1.10 

(591) Xám, đỏ, vàng 

(731) Công ty TNHH Thiên Hoàng 
Nguyên   (VN) 
Tổ 20, khu 4, ấp 8, xã An Phước, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cưa xích, máy cắt cỏ và phụ tùng cho các sản phẩm trên.  
 
 

(210) 4-2015-29752 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 3.4.11; A3.4.24 

(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nhà hàng 
Triều Giang   (VN) 
186-188-190 Hoa Lan, phường 2, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục lưu động (do nhà hàng thực hiện). 
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(210) 4-2015-29753 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.4.11; 3.9.16; 26.1.1; A26.1.24; 

A26.1.15 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nhà hàng 
Triều Giang   (VN) 
186-188-190 Hoa Lan, phường 2, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện). 

 

 
(210) 4-2015-29754 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đen, hồng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thu Thảo   (VN) 
270/24 Phan Đình Phùng, phường 1, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, túi xách, cà vạt.  

 

 
(210) 4-2015-29755 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 4.5.15; 4.5.13; 4.5.12; A3.1.24 
(591) Đỏ, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Nguyễn Phước Phương Nhi  
(VN) 
88/15 đường TL 40, phường Thạnh Lộc, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo.  
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo.  
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(210) 4-2015-29756 (220) 27.05.2014 

  (441) 25.01.2016 
(300) 1230157 05.05.2014 US 

(731) GOOGLE INC.   (US) 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính và phần mềm ứng dụng di động để cung cấp quyền truy 

cập, tra cứu hiển thị và chia sẻ thông tin địa lý tương tác và không tương tác, thông tin du 
lịch (lữ hành), bản đồ địa lý và hình ảnh bản đồ và địa điểm định vị trên bản đồ. 

 
Nhóm 39: Cung cấp các thông tin địa lý tương tác và không tương tác, thông tin du lịch 
(lữ hành), bản đồ địa lý và hình ảnh bản đồ và địa điểm định vị trên bản đồ qua trang web. 

 

 
(210) 4-2015-29757 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.2; A1.1.10 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương  (VN) 
Số 92 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao, quần áo may sẵn, giày 
dép, túi xách, ba lô.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính liên quan đến nhượng quyền thương mại mô hình phòng tập 
thể dục thể hình, thể dục thẩm mỹ, yoga.  

 

Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, giải trí; hoạt động các phòng tập thể 
dục thể hình, thể dục thẩm mỹ, yoga rèn luyện sức khỏe; dịch vụ giảng dạy và hướng dẫn 
tập luyện yoga, khiêu vũ và các môn thể thao, thể hình khác.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ trị liệu; dịch vụ 
xoa bóp, xông hơi, massage, bấm huyệt để tăng cường sức khỏe.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý liên quan đến nhượng quyền thương mại mô hình phòng tập 
thể dục thể hình, thể dục thẩm mỹ, yoga.  

 

 
(210) 4-2015-29758 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương   (VN) 
Số 92 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   
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(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao, quần áo may sẵn, giày 

dép, túi xách, ba lô.   

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính liên quan đến nhượng quyền thương mại mô hình phòng tập 

thể dục thể hình, thể dục thẩm mỹ, yoga.   

 

Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, giải trí; hoạt động các phòng tập thể 

dục thể hình, thể dục thẩm mỹ, yoga rèn luyện sức khỏe; dịch vụ giảng dạy và hướng dẫn 

tập luyện yoga, khiêu vũ và các môn thể thao, thể hình khác.   

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ trị liệu; dịch vụ 

xoa bóp, xông hơi, massage, bấm huyệt để tăng cường sức khỏe.   

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý liên quan đến nhượng quyền thương mại mô hình phòng tập 

thể dục thể hình, thể dục thẩm mỹ, yoga.  
 

 
(210) 4-2015-29759 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 

Dương   (VN) 
Số 92 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao, quần áo may sẵn, giày 

dép, túi xách, ba lô.   

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính liên quan đến nhượng quyền thương mại mô hình phòng tập 

thể dục thể hình, thể dục thẩm mỹ, yoga.   

 

Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, giải trí; hoạt động các phòng tập thể 

dục thể hình, thể dục thẩm mỹ, yoga rèn luyện sức khỏe; dịch vụ giảng dạy và hướng dẫn 

tập luyện yoga, khiêu vũ và các môn thể thao, thể hình khác.   

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ trị liệu; dịch vụ 

xoa bóp, xông hơi, massage, bấm huyệt để tăng cường sức khỏe.   

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý liên quan đến nhượng quyền thương mại mô hình phòng tập 

thể dục thể hình, thể dục thẩm mỹ, yoga.  
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(210) 4-2015-29762 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Thiên Hương  (VN) 
Số 1 đường Lê Đức Thọ, khu phố 2, 

phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; cháo ăn liền; bánh snack (bánh ăn liền); phở ăn liền; bún ăn liền; 

miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền.  
 

 
(210) 4-2015-29763 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 2.1.30; 2.5.30 

(731) Công ty cổ phần Sữa Quốc tế  
(VN) 
Km 29, quốc lộ 6, xã Trường Yên, 

huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  

 
 

(210) 4-2015-29764 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 2.1.13; 2.1.30 

(731) Công ty cổ phần Sữa Quốc tế  
(VN) 
Km 29, quốc lộ 6, xã Trường Yên, 

huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  
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(210) 4-2015-29765 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.3.30 
(731) Công ty cổ phần Sữa Quốc tế  

(VN) 
Km 29, quốc lộ 6, xã Trường Yên, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  

 

 
(210) 4-2015-29766 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.5.3; 2.5.30 
(731) Công ty cổ phần Sữa Quốc tế  

(VN) 
Km 29, quốc lộ 6, xã Trường Yên, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  

 

 
(210) 4-2015-29767 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 4.1.4; 4.1.5; 4.5.15 
(731) Công ty cổ phần Sữa Quốc tế  

(VN) 
Km 29, quốc lộ 6, xã Trường Yên, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  
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(210) 4-2015-29768 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.1.30; 2.1.15 
(731) Công ty cổ phần Sữa Quốc tế  

(VN) 
Km 29, quốc lộ 6, xã Trường Yên, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  

 

 
(210) 4-2015-29769 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 4.5.14; 4.5.4 
(731) Công ty cổ phần Sữa Quốc tế  

(VN) 
Km 29, quốc lộ 6, xã Trường Yên, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  

 

 
(210) 4-2015-29770 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A3.4.2; 3.4.27; 21.3.1 
(731) Công ty cổ phần sữa Quốc Tế  

(VN) 
Km 29, quốc lộ 6, xã Trường Yên, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  
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(210) 4-2015-29771 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.13; A26.11.12; 3.7.16; 5.5.19; 

A25.3.3; 1.5.1; A3.7.24; 26.4.9; 
A25.7.21; A11.3.20 

(591) Đỏ, vàng, vàng đậm, da cam, da cam 
nhạt, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh 
rêu, xanh đen, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần chế biến 
hàng xuất khẩu Cầu Tre  (VN) 
125/208 Lương Thế Vinh, phường Tân 
Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Chè  (trà). 

 

 
(210) 4-2015-29772 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.5.1; 3.7.16; A3.7.24; A5.3.13 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, 

xanh rêu, xanh đen, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

hàng xuất khẩu Cầu Tre  (VN) 
125/208 Lương Thế Vinh, phường Tân 
Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 

 

 
(210) 4-2015-29773 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.5.1; 3.7.16; A3.7.24; A25.3.3 
(591) Đỏ, vàng, xanh pha vàng, xanh lá cây, 

xanh lá cây đậm, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

hàng xuất khẩu Cầu Tre   (VN)
125/208 Lương Thế Vinh, phường Tân 
Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 
 

 
(210) 4-2015-29774 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, ghi, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

nông sản Nhân Việt  (VN) 
3/61 Vũng Việt, phường Tân Đông Hiệp, 
thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 31: Rau của quả tươi. 

 
 

 
(210) 4-2015-29775 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A24.15.7; A26.11.8 
(591) Xanh dương, xám, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Questek Việt Nam  (VN) 
278 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Camera giám sát; thiết bị báo động; thiết bị báo cháy; tủ điều khiển của nhà 

thông minh; thiết bị kiểm soát ra vào; máy chấm công; chuông cửa màn hình. 
 

 
(210) 4-2015-29776 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.5.19; 4.5.1 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng, xanh 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ du lịch 
Trang Trại Xanh  (VN) 
Tổ 16, ấp Suối Lức, xã Xuân Đông, 
huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống làm từ lá cây (đồ uống không chứa cồn); nước ép rau 

(đồ uống); đồ uống làm từ hoa (đồ uống không chứa cồn). 
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(210) 4-2015-29777 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) CHEN MANLIN  (CN) 

Room 402, No. 138 East Binjiang Road, 

Haizhu District, Guangzhou City, 

Guangdong Province, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 06: Tay cầm cửa bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; khoá bằng kim loại, 

ngoại trừ khoá điện; vật dụng nhỏ làm bằng sắt; đồ ngũ kim nhỏ, bằng kim loại; ống nước 

bằng kim loại; vòng bằng kim loại; đinh; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho cửa ra vào; 

đinh vít bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2015-29778 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) DELTA CREATION SDN. BHD.  (MY) 

21 Jalan Wawasan 8, Kawasan 

Perindustrian Sri Gading, 83300 Batu 

Pahat, Johor Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân; đồ đi chân dùng cho thể thao; đồ đi chân dùng cho nam; đồ đi chân 

dùng cho nữ; đồ đi chân dùng cho trẻ em; bít tất.  
 

(210) 4-2015-29779 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.2.3; 26.2.1 

(731) KRISLITE PTE LTD  (SG) 

No 9 Loyang Way #05-01 Krislite 

Building Singapore 508722 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 11: Đèn điện; giá treo đèn; đèn; vỏ đèn; ống thông phong đèn; bầu thủy tinh của 

đèn; chao đèn; giá đỡ treo đèn; măng xông đèn; chụp phản quang của đèn; chụp đèn; hệ 

thống và thiết bị chiếu sáng; ống dạ quang dùng để chiếu sáng; đèn đứng. 
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(210) 4-2015-29781 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) INSTAGRAM, LLC   (US) 

1601 Willow Road, Menlo Park, 
California 94025, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo cho nam giới, phụ nữ và trẻ em; quần áo cho nam giới, phụ nữ và trẻ 

em, cụ thể là áo sơ mi, áo thun ngắn tay, áo vét tông, áo, áo sơ mi thấm mồ hôi, mũ nón, 
mũ, mũ lưỡi trai; giày dép. 

 

 
(210) 4-2015-29782 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) INSTAGRAM, LLC   (US) 

1601 Willow Road, Menlo Park, 
California 94025, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tiếp thị, quảng cáo và khuếch trương; phổ biến quảng cáo cho người 

khác thông qua mạng máy tính và mạng truyền thông; khuếch trương hàng hóa và dịch vụ 
của người khác thông qua mạng máy tính và mạng truyền thông; dịch vụ tư vấn tiếp thị và 
quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị trường; cung cấp thông tin nghiên cứu thị trường; 
quảng cáo trực tuyến; quảng cáo, tiếp thị và khuếch trương hàng hóa và dịch vụ của người 
khác bằng các phương tiện cung cấp hình ảnh và thiết bị viđêô tại những sự kiện đặc biệt. 

 

 
(210) 4-2015-29783 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) INSTAGRAM, LLC   (US) 

1601 Willow Road, Menlo Park, 
California 94025, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ chia sẻ viđêô và chia sẻ ảnh chụp, cụ thể là truyền 

điện tử các tập tin ảnh chụp kỹ thuật số, viđêô và nội dung âm thanh hình ảnh trong số 
những người sử dụng mạng internet; dịch vụ viễn thông, cụ thể là truyền điện tử nội dung 
hình ảnh, nội dung nghe nhìn và viđêô, truyền thông và thông tin ảnh chụp, viđêô, dữ liệu, 
văn bản, tin nhắn, quảng cáo và quảng cáo qua các phương tiện truyền thông; dịch vụ 
mạng máy tính cùng mức, cụ thể là truyền điện tử nội dung hình ảnh, nội dung nghe nhìn 
và viđêô, truyền thông và thông tin hình ảnh, viđêô, dữ liệu, văn bản, tin nhắn, quảng cáo 
và quảng cáo qua các phương tiện truyền thông; cung cấp sự truy cập vào máy tính, cơ sở 
dữ liệu điện tử và trực tuyến; cung cấp diễn đàn trực tuyến để truyền thông, cụ thể là 
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truyền các chủ đề quan tâm chung; cung cấp dịch vụ thư điện tử và tin nhắn tức thời; dịch 
vụ phòng trò chuyện cho mạng xã hội; cung cấp các kết nối liên lạc trực tuyến mà truyền 
cho người sử dụng các trang web tới các trang web địa phương và toàn cầu khác. 

 

 
(210) 4-2015-29786 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) INSTAGRAM, LLC   (US) 

1601 Willow Road, Menlo Park, 
California 94025, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; dịch vụ giới thiệu, mạng và hẹn hò mang tính 
xã hội qua mạng internet; cung cấp thông tin dưới dạng cơ sở dữ liệu có tính năng thông 
tin trong các lĩnh vực mạng xã hội, giới thiệu và hẹn hò xã hội. 

 

 
(210) 4-2015-29789 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Cơ sở Kiến Tạo  (VN) 
Tổ 3, ấp Long Nhơn, xã Long Hòa, 
huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 
 

 
(210) 4-2015-29790 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Dừa Cù Lao 
Quê Tôi  (VN) 
Số 408E đường Nguyễn Thị Định, ấp 
Phú Thành, xã Phú Hưng, thành phố Bến 
Tre, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu dừa thô; dầu dừa tinh khiết.  
 

(210) 4-2015-29791 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.20; 26.1.1; 25.1.5; 26.1.6; 

25.1.25 
(591) Trắng, nâu, vàng nghệ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HC Hoàn Cầu  
(VN) 
24 Bis Đông Du, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, dịch vụ quán ăn tự phục vụ, dịch vụ cung cấp thức ăn đồ 
uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-29792 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.20; 26.1.1; 26.1.6; 25.1.5; 

25.1.25 
(591) Trắng, nâu, vàng nghệ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HC Hoàn Cầu  
(VN) 
24 Bis Đông Du, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, dịch vụ quán ăn tự phục vụ, dịch vụ cung cấp thức ăn đồ 
uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-29793 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) VIGBHA HEALTHCARE PVT. LTD  

(IN) 
Flat No. S-2 Gemini Rahul Apartment, 
No.16, Rangarajapuram, 2nd Street, 
Kodambakkam, Chennai 600- 024, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 

 

(210) 4-2015-29794 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) VIGBHA HEALTHCARE PVT. LTD  

(IN) 
Flat No. S-2 Gemini Rahul Apartment, 
No.16, Rangarajapuram, 2nd Street, 
Kodambakkam, Chennai 600- 024, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
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(210) 4-2015-29795 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) LOVEDALE CORPORATION PTE 

LTD  (SG) 
60 Robinson Road, #11-01 BEA 
Building - Singapore 068 892 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
 

 
(210) 4-2015-29796 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) URSAPHARM ARZNEIMITTEL 

GMBH  (DE) 
Industriestrasse 35, 66129 Saarbrucken, 
Germany 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dùng cho nhãn khoa; dược phẩm để điều trị các bệnh về nhãn khoa; 
chế phẩm vệ sinh cho các mục đích y tế để điều trị bệnh nhãn khoa; các chất ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế để điều trị bệnh nhãn khoa; thực phẩm cho em bé; vật liệu để 
hàn răng; sáp nha khoa; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ. 

 

 
(210) 4-2015-29797 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Tống Tuấn Anh  (VN) 
Số 65 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm. 
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân. 
 

 
(210) 4-2015-29798 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Chương Phát  (VN) 
134 Bàu Cát, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Má phanh cho xe cộ; cơ cấu truyền động cho xe cộ mặt đất; phanh cho xe cộ; 
xích truyền động cho phương tiện giao thông trên bộ; động cơ cho phương tiện giao thông 
trên bộ. 
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(210) 4-2015-29800 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.4.11; 1.15.15; 26.1.1; 25.5.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sữa dê GMILK  
(VN) 
Hiếu Lễ, xã Phước Hậu, huyện Ninh 
Phước, tỉnh Ninh Thuận  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá; gia cầm; sữa và sữa đã chế biến; chất chiết ra từ thịt; rau quả phơi khô 

hoặc nấu chín.  
 

 
(210) 4-2015-29801 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Đỏ (540) 

 

(731) Viện nghiên cứu khoa học 
Miền Trung  (VN) 
321 Huỳnh Thúc Kháng, phường Phú 
Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp.  
 

 
(210) 4-2015-29802 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Nhựt 
Quốc Linh  (VN) 
ấp An Thạnh, xã Đông Hoà Hiệp, huyện 
Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 40: Xay xát và gia công lau bóng gạo. 

 

 
(210) 4-2015-29803 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.10; 3.7.16; 26.1.1 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Xuân 
Khang   (VN) 
156 Trần Quý Cáp, phường Phương Sài, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán yến sào, tổ yến, các sản phẩm từ yến. 
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(210) 4-2015-29804 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.7.5 (540) 

  

(731) Trần Thị Phương Thúy  (VN) 
2864 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ; nón. 
 

(210) 4-2015-29805 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.13; A5.5.20; 3.13.1; A3.13.24 
(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Khoa Trinh  (VN) 
Số 223 (số cũ: 374/8), KP 5B, phường 
Tân Biên, thành phố Biên Hoà, tỉnh 
Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-29806 (220) 27.10.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.1; 6.1.2; A11.3.4 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại dịch vụ cà phê Long Phát  
(VN) 
Tổ dân phố 5, thị trấn La Kha, huyện Ia 
Grai, tỉnh Gia Lai  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 
 

(210) 4-2015-29807 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2 (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh đặc sản Nắng 
Gió  (VN) 
1/2 Chiến Lược, khu phố 15, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá đã chế biến; gia cầm đã chế biến: sữa; chất chiết ra từ thịt; rau qua phơi 
khô hoặc nấu chín. 
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(210) 4-2015-29809 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
May Mặc Nam Đô  (VN) 
Số 41, ấp 1, xã Tân Tây, huyện Gò Công 
Đông, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân: vớ (tất). 

 

 
(210) 4-2015-29810 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.9.1; 26.4.1; 7.15.8 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hà  (VN) 
39/7/3 đường Cầu Đình, khu phố Long 
Thuận, phường Long Phước, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất. 
 

Nhóm 35: Mua bán đồ gỗ nội thất. 
 

 
(210) 4-2015-29812 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A25.7.21 
(591) Đỏ, vàng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm Mai Anh  (VN) 
891/1 Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Giò lụa, giò thủ, xúc xích, nem chua, mọc, pa-tê. 

 

 
(210) 4-2015-29813 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Nguyễn Công Dũng  (VN) 
Thôn Bùi Xá, xã Ngũ Thái, huyện Thuận 
Thành, tỉnh Bắc Ninh 
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(511)   Nhóm 11: Bình lọc nước uống; thiết bị lọc nước; thiết bị khử trùng; thiết bị đun nước; 
thiết bị và máy móc để làm sạch nước; thiết bị tiệt trùng nước.  

 

(210) 4-2015-29814 (220) 27.10.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.13; 2.1.4; 2.1.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất & 
thương mại điểm 10  (VN) 
Phố Kiến Trung, thị trấn Trâu Quỳ, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu, rượu vang, rượu táo, rượu gạo, đồ uống có cồn chứa hoa quả, triết xuất 

trái cây có cồn. 
 

 
(210) 4-2015-29815 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TONG LAN  (VN) 
Lô A- 1G-CN, KCN Mỹ Phước 3, thị Xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán giày dép (keo dán dùng trong công nghiệp). 
 
 

(210) 4-2015-29816 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A18.1.9; 18.1.23; A26.4.24 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH DNS GLOBAL  
(VN) 
Khu công nghiệp Giang Điền, xã Giang 
Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa như là: nước lau kính; vải tẩm chất tẩy rửa dùng để lau chùi; chế 

phẩm làm sạch.  
 

Nhóm 22: Sợi thô để dệt, vải dầu, vải nhựa.  
 

Nhóm 24: Khăn tắm, vải, vải bông.  
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Nhóm 35: Mua bán chẩt tẩy rửa; chế phẩm dùng cho mục đích vệ sinh; khăn vải; khăn 
tắm.  

 

(210) 4-2015-29817 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.15; 3.7.17; A26.11.12; A5.3.13; 

26.3.1 
(591) Hồng, đen, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại quốc tế Hồng 
Trúc  (VN) 
4E đường Cư xá Đồng Tiến, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2015-29818 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh 

(540) 

 

(731) Dương Thạch Nguyên  (VN) 
Số 35A, đường số 1, Trần Thái Tông, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thuốc nhuận tràng; men sữa dùng cho mục 

đích dược phẩm; thuốc điều trị bệnh rối loạn trong ruột.  
 
 

(210) 4-2015-29820 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.2; 1.1.15; 24.15.1 
(591) Xanh dương, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
vận tải du lịch Bầu Trời Mới  
(VN) 
73/1/3 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch; vận tải hành khách đường hàng không, đường sắt, đường bộ, đường 

thủy.  
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(210) 4-2015-29821 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.17; A26.11.12; 26.11.3; 26.3.23 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ TVN  (VN) 
396 Hàn Hải Nguyên, phường 1, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2015-29822 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 25.1.25; 26.3.23 
(591) Xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

công nghệ CMC   (VN) 
CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; bàn phím máy vi tính; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; 

chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; thiết bị ngoại vi máy vi tính; chương trình 
máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; phần 
mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; máy vi tính; thiết 
bị để xử lý dữ liệu; máy tính xách tay.  

 
Nhóm 35: Biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở 
dữ liệu máy tính; tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người khác; cập nhật và duy trì dữ 
liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; mua, bán, xuất, nhập khẩu phần mềm máy tính; dịch vụ 
quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc trong lĩnh vực công nghệ thông tin; 
điện tử; phát thanh; truyền hình; thiết bị bưu chính; viễn thông; thiết bị văn phòng.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; cập nhật phần 
mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; phân tích hệ 
thống máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; lưu trữ dữ liệu điện tử; sao lưu dữ liệu off-site; 
khôi phục dữ liệu máy tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện 
tử; chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu của chương trình máy tính [không phải là 
chuyển đổi vật lý].  
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(210) 4-2015-29824 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.9.23; 5.9.14; 26.1.1; 1.15.23; 25.1.25
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp 
Quyết Thắng   (VN) 
Xóm Biệng, xã Quyết Chiến, huyện Tân 
Lạc, tỉnh Hòa Bình  

 
(511)   Nhóm 31: Rau và quả tươi (quả su su, ngọn su su).  
 

Nhóm 35: Mua, bán sản phẩm rau quả su su.  
 

 
(210) 4-2015-29825 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 8.3.1; A1.1.10; 26.4.2; A5.5.20; 25.1.5; 

8.7.11 
(591) Đen, trắng, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thực phẩm Đức Lộc  (VN) 
874/45 Đoàn Văn Bơ, phường 18, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh plan, bánh bông lan, bánh kem, bánh mì. 

 

 
(210) 4-2015-29826 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.1.11; 26.1.4; 25.1.6 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá chuối, trắng, cam, tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Trân 
Châu  (VN) 
147 quốc lộ 13, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị. 
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(210) 4-2015-29827 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.10 
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nội thất ô tô 
Trường An  (VN) 
10 Lê Liễu, phường Tân Quý, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (phụ tùng và bộ phận phụ trợ của « 

tô, xe máy); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý vÓ mặt hành chính 
các đơn đặt hàng. 

 
Nhóm 37: Bảo dưỡng làm sạch và sửa chữa đồ da; lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng máy 
móc; bảo dưỡng xe cộ; dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng xe có động cơ; bọc đệm, bọc nệm. 

 

 
(210) 4-2015-29828 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ quảng cáo truyền 
thông Dương Huỳnh  (VN) 
87/21/6 đường số 4, cư xá Đô Thành, 
phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (sách báo, tạp chí); đại lý 

thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho 
mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2015-29829 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 3.7.3; A3.7.24; 3.9.16; 

A26.1.15 
(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh nước biển, xanh lá

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thủy sản Tân 
Hoàng Phát  (VN) 
551/134/19 Lê Văn Khương, phường 
Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (phân bón, hóa chất công nghiệp, 
thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu 
sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt 
hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2015-29830 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.9.1; 3.9.16; A26.1.15; A3.9.24 
(591) Xanh da trời, trắng, đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thủy sản Tân 
Hoàng Phát  (VN) 
551/134/19 Lê Văn Khương, phường 
Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (phân bón, hóa chất công nghiệp, 

thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản,...); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình 
đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2015-29831 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.9.1; 3.9.16; A26.1.15 
(591) Xanh da trời, trắng, đỏ, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thủy sản Tân 
Hoàng Phát  (VN) 
551/134/19 Lê Văn Khương, phường 
Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (phân bón, hóa chất công nghiệp, 

thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản,...); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình 
đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 
 

(210) 4-2015-29832 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.9.1; 3.9.16; A3.9.24; A26.1.15 
(591) Xanh da trời, trắng, đỏ, xanh dương, 

vàng, xanh đen 

(540) 
 

(731) Công ty TNHH thủy sản Tân 
Hoàng Phát  (VN) 
551/134/19 Lê Văn Khương, phường 
Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (phân bón, hóa chất công nghiệp, 
thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản,...); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình 
đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2015-29833 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.9.1; 3.9.16; A3.9.24; A26.1.15 
(591) Xanh da trời, trắng, đỏ, vàng 

(540) 
 

(731) Công ty TNHH thủy sản Tân 
Hoàng Phát  (VN) 
551/134/19 Lê Văn Khương, phường 
Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (phân bón, hóa chất công nghiệp, 

thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản,...); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình 
đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 
 

(210) 4-2015-29834 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.9.1; 3.9.16; A26.1.15; A3.9.24 
(591) Xanh da trời, xanh nước biển, trắng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thủy sản Tân 
Hoàng Phát  (VN) 
551/134/19 Lê Văn Khương, phường 
Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (phân bón, hóa chất công nghiệp, 

thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản,...); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình 
đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 
 

(210) 4-2015-29835 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.9.1; 3.9.16; A26.1.15; A3.9.24 
(591) Xanh da trời, trắng, đỏ, xanh dương 

(540) 

 
(731) Công ty TNHH thủy sản Tân 

Hoàng Phát  (VN) 
551/134/19 Lê Văn Khương, phường 
Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (phân bón, hóa chất công nghiệp, 
thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản,...); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình 
đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2015-29836 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.9.1; 3.9.16; A3.9.24; A26.1.15 
(591) Xanh da trời, trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thủy sản Tân 
Hoàng Phát  (VN) 
551/134/19 Lê Văn Khương, phường 
Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (phân bón, hóa chất công nghiệp, 

thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản,...); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình 
đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2015-29837 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.9.1; 3.9.16; A3.9.24; A26.1.15 
(591) Xanh da trời, trắng, đỏ, vàng 

(540) 

 
(731) Công ty TNHH thủy sản Tân 

Hoàng Phát  (VN) 
551/134/19 Lê Văn Khương, phường 
Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (phân bón, hóa chất công nghiệp, 

thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản,...); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình 
đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 
 

(210) 4-2015-29838 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.9.1; 3.9.16; A3.9.24; A26.1.15 
(591) Xanh da trời, trắng, đỏ, vàng, xanh than, 

xanh nước biển 

(540) 
 

(731) Công ty TNHH thủy sản Tân 
Hoàng Phát  (VN) 
551/134/19 Lê Văn Khương, phường 
Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (phân bón, hóa chất công nghiệp, 
thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản,...); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình 
đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2015-29840 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.1; 26.1.1; A5.3.13; A1.1.10 
(591) Xanh lá cây, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Nam Sơn  (VN) 
Điểm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 
Tân Tiến, xã Tân Tiến, huyện Chương 
Mỹ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; các sản phẩm về gạo. 

 

(210) 4-2015-29841 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.13; 5.7.3; 5.7.1; A6.19.9 
(591) Xanh lá cây, cam, vàng, đen, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Nam Sơn  (VN) 
Điểm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 
Tân Tiến, xã Tân Tiến, huyện Chương 
Mỹ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; các sản phẩm về gạo. 

 

 
(210) 4-2015-29842 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 5.7.1; 5.7.3; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Nam Sơn  (VN) 
Điểm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 
Tân Tiến, xã Tân Tiến, huyện Chương 
Mỹ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; các sản phẩm về gạo. 
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(210) 4-2015-29843 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 
Hợp  (VN) 
480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu bao con nhộng dùng cho dược phẩm, thực phẩm chức 

năng; bột dùng cho mục đích duợc phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-29844 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 
Hợp  (VN) 
480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu bao con nhộng dùng cho dược phẩm, thực phẩm chức 

năng; bột dùng cho mục đích duợc phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-29845 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 
Hợp  (VN) 
480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu bao con nhộng dùng cho dược phẩm, thực phẩm chức 

năng; bột dùng cho mục đích dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-29846 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 
Hợp  (VN) 
480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu bao con nhộng dùng cho dược phẩm, thực phẩm chức 

năng; bột dùng cho mục đích dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-29847 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 
Hợp  (VN) 
480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu bao con nhộng dùng cho dược phẩm, thực phẩm chức 

năng; bột dùng cho mục đích dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-29848 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 
Hợp  (VN) 
480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu bao con nhộng dùng cho dược phẩm, thực phẩm chức 

năng; bột dùng cho mục đích dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-29849 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 
Hợp  (VN) 
480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu bao con nhộng dùng cho dược phẩm, thực phẩm chức 

năng; bột dùng cho mục đích dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-29850 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 
Hợp   (VN) 
480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, dược liệu, bao con nhộng dùng cho dược phẩm, thực phẩm chức 

năng, bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-29851 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Ngô Thành Sơn  (VN) 
Dương ổ, phường Phong Khê, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn, giấy lau dùng trong gia đình.  

 

 
(210) 4-2015-29852 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Vũ Tiến Dũng  (VN) 
Thôn Muỗng, xã Thượng Bằng La, 
huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc Lào 

 

 
(210) 4-2015-29854 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thuốc lá Đồng Tháp  (VN) 
Số 10, Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú Long, 
xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  

 

 
(210) 4-2015-29855 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.3.23 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, đỏ, vàng, 

đen, trắng 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Minh Khanh   (VN) 
Lô 16 cảng cá Phan Thiết, phường Đức 
Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Hải sản (tôm, cua, cá, mực) đã qua chế biến, được phơi khô.  
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Nhóm 35: Mua bán thủy hải sản đã qua chế biến, được phơi khô (tôm, cua, cá, mực), 
động vật có nguồn gốc hợp pháp.  

 

 
(210) 4-2015-29856 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.3.1; 5.7.3; 5.3.20 
(591) Đen, xám đậm, xám nhạt 
(731) Hoàng Trọng Hiếu  (VN) 

Số 3, ngõ 11, đường 800A, Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty luật TNHH Luật sư quốc tế (AL-
INTERNATIONAL) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; gạo tấm; bột ngũ cốc; bánh gạo; các sản phẩm chế biến từ gạo như bún, 

miến. 
 

 
(210) 4-2015-29857 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.3.1; 5.7.3; 5.3.20 
(591) Nâu, vàng, xám nhạt 
(731) Hoàng Trọng Hiếu  (VN) 

Số 3, ngõ 11, đường 800A, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty luật TNHH Luật sư quốc tế (AL-
INTERNATIONAL) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; gạo tấm; bột ngũ cốc; bánh gạo; các sản phẩm chế biến từ gạo như bún, 

miến. 
 

 
(210) 4-2015-29858 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.5 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty THHH T.O.K Việt Nam  
(VN) 
Tầng 1, số 241 Xuân Thủy, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn, đồ uống (nhà hàng thực hiện).  
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(210) 4-2015-29859 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Huỳnh Quốc Việt  (VN) 
281/29/8 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; vali; túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch; da giả; ví đựng 

tiền. 
 

 
(210) 4-2015-29860 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Huỳnh Gia An Phú  
(VN) 
281/29/8 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; giầy cao su; quần áo may sẵn; giầy; áo sơ mi. 

 
 

(210) 4-2015-29861 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 9.9.1; A9.9.5; A9.9.11; A26.11.8 
(591) Đen, xanh nước biển 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Huỳnh Gia An Phú  
(VN) 
281/29/8 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; giầy cao su; quần áo may sẵn; giầy; áo sơ mi. 

 

 
(210) 4-2015-29862 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Huỳnh Trần Tấn Tú  (VN) 
281/29/8 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô, túi xách tay, vali, túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch, da giả, ví đựng 

tiền. 
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(210) 4-2015-29863 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(591) Tím 

(540) 

  

(731) Huỳnh Trần Tấn Tú   (VN) 
281/29/8 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô, túi xách tay, vali, túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch, da giả, ví đựng 

tiền. 

 

Nhóm 25: Giày, giầy cao su, mũ che tai, mũ, dép, giày cao cổ. 
 

 
(210) 4-2015-29864 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) SUPER BRANDS COMPANY PTE. 

LTD.   (SG) 

438 Alexandra Road, #05-01 Alexandra 

Point, Singapore 119958  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia, bia nhẹ (bia lager) và bia đen (bia stout).  
 

 
(210) 4-2015-29865 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 3.13.1 

(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, đỏ 

(731) Công ty cổ phần vận tải và 
thương mại CPN Việt Nam  (VN) 
Số 7 lô 2A Lê Hồng Phong, phường 

Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố 

Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp trị liệu; dịch vụ thẩm mỹ viện.  
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(210) 4-2015-29866 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.13.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty cổ phần vận tải và 

thương mại CPN Việt Nam  (VN) 
Số 7 lô 2A Lê Hồng Phong, phường 
Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố 
Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; xoa bóp trị liệu; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2015-29867 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.13.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty cổ phần vận tải và 

thương mại CPN Việt Nam   (VN)
Số 7 lô 2A Lê Hồng Phong, phường 
Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố 
Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-29868 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.13.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty cổ phần vận tải và 

thương mại CPN Việt Nam   (VN)
Số 7 lô 2A Lê Hồng Phong, phường 
Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố 
Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-29869 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AGIMEXPHARM  (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-29870 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AGIMEXPHARM    (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-29871 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AGIMEXPHARM    (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1280 

(210) 4-2015-29872 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó   (VN) 
Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-29873 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó    (VN) 
Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-29874 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó    (VN) 
Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-29875 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Đông   (VN) 
124 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-29876 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Đông   (VN) 
124 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuấn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-29877 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Hoàng Đình Dương  (VN) 
Thôn Trại Như, xã Bình Xuyên, huyện 

Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-29878 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật Sài Gòn  (VN) 
Nguyễn Văn Quỳ, khu phố 1, phường 
Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm mốc; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ vi khuẩn gây hại 

cây trồng; thuốc trừ dịch cho thực vật; thuốc diệt trừ rầy nâu. 
 

 
(210) 4-2015-29879 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật Sài Gòn   (VN) 
Nguyễn Văn Quỳ, khu phố 1, phường 
Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm mốc; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ vi khuẩn gây hại 

cây trồng; thuốc trừ dịch cho thực vật; thuốc diệt trừ rầy nâu. 
 
 

(210) 4-2015-29880 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật Sài Gòn   (VN) 
Nguyễn Văn Quỳ, khu phố 1, phường 
Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm mốc; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ vi khuẩn gây hại 

cây trồng; thuốc trừ dịch cho thực vật; thuốc diệt trừ rầy nâu. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-29881 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật Sài Gòn   (VN) 
Nguyễn Văn Quỳ, khu phố 1, phường 
Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm mốc; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ vi khuẩn gây hại 
cây trồng; thuốc trừ dịch cho thực vật; thuốc diệt trừ rầy nâu. 

 

 
(210) 4-2015-29883 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.4.1; 26.4.7; 26.4.10; 

26.7.25 
(591) Đỏ, trắng, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại nhựa Phương 
Đông  (VN) 
109/14/3A Trương Phước Phan, khu phố 
8, phường Bình Trị Đông, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Hộp bằng kim loại thường (hộp đựng thực phẩm; hộp sơn).  
 

Nhóm 20: Hộp bao bì bằng chất dẻo; thùng đựng hàng bằng chất dẻo; thùng để đong hàng 
bằng chất dẻo; thùng bằng gỗ hoặc chất dẻo; bình chứa nhiên liệu lỏng không bằng kim 
loại; đồ đạc (bàn, ghế, tủ) làm bằng chất dẻo. 

 

Nhóm 35: Mua bán: hộp bao bì bằng chất dẻo, thùng đựng hàng bằng chất dẻo, thùng để 
đóng hàng bằng chất dẻo, thùng bằng gỗ hoặc chất dẻo, bình chứa nhiên liệu lỏng không 
bằng kim loại, đồ đạc (bàn, ghế, tủ) làm bằng chất dẻo. 

 

 
(210) 4-2015-29884 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.1; 26.1.2; A11.3.4; 26.1.11 
(591) Đen, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Toàn Cầu Xanh  (VN) 
Số 85 đường Phạm Phú Thứ, phường B-
lao, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-29886 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.1; 26.1.1; 25.1.6 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, ghi, nâu 
(731) Công ty TNHH Đức Phát  (VN) 

Số 183/14A, ấp Chiêu Liêu, xã Tân 
Đông Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê hạt rang; cà phê bột; cà phê hòa tan.  
 

 
(210) 4-2015-29887 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.10 
(731) Công ty TNHH sản xuất cơ khí 

Duy Phong  (VN) 
345/1A quốc lộ 1A, tổ 14, khu phố 4, 
phường An Phú Đông, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 06: Khuôn kim loại; đầu nối bằng kim loại cho ống dẫn; cán dao bằng kim loại; lá 
và tấm kim loại; tấm thép; đinh vít bằng kim loại. 

 

Nhóm 07: Máy móc thiết bị phục vụ ngành nhựa: máy ép nhựa, máy ép phun nhựa, máy 
thổi nhựa; máy tạo hạt nhựa, máy đúc thổi chai, máy thổi PET; lưỡi cắt (bộ phận máy 
móc); mâm kép lưới cắt (bộ phận máy móc); khuôn (bộ phận máy móc); khớp nối trục 
(máy móc); dụng cụ (bộ phận máy móc); lò xo (bộ phận máy móc). 

 
Nhóm 08: Dụng cụ cắt dạng thanh; lưỡi cắt (dụng cụ cầm tay); công cụ cắt (dụng cụ cầm 
tay); dao cắt răng chạy tròn (dụng cụ cầm tay); lưỡi kéo; dụng cụ cắt (công cụ cầm tay); 
kéo cắt; dao cắt. 

 
 

(210) 4-2015-29890 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần bánh kẹo 

Tràng An 2  (VN) 
Số 233, đường Sào Nam, phường Nghi 
Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2015-29891 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ phát 
triển cơ khí Trường Giang  
(VN) 
349/3A An Dương Vương, phường An 

Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay: cờ lê, mỏ lết, kìm, búa, kéo, đầu vặn ốc vít hình lục giác, 

tuốc-nơ-vít, dao, lưỡi dao, đầu súng thổi bụi, kẹp có ba chấu (cảo 3 chấu), thùng chứa đồ 

nghề dụng cụ cầm tay. 
 

 
(210) 4-2015-29892 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A14.7.7 

(591) Trắng, xanh lá cây 

(731) Công ty cổ phần Kềm Nghĩa  
(VN) 
700/15 đường Lạc Long Quân, phường 

9, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 08: Kìm cắt móng tay; kìm cắt móng chân; giũa móng tay; nhíp nhổ lông mày; kéo 

cắt tóc; dụng cụ dùng để sùi da (dùng để chăm sóc móng tay, móng chân). 

 

Nhóm 35: Mua bán: kìm cắt móng tay, kìm cắt móng chân, giũa móng tay, nhíp nhổ lông 

mày, kéo cắt tóc, dụng cụ dùng để sùi da (dùng để chăm sóc móng tay, móng chân), mỹ 

phẩm, nước sơn móng tay (mỹ phẩm), bột nổi kim tuyến (dạng mỹ phẩm), mỹ phẩm làm 

cong mi mắt (mascara), móng tay giả, lông mi giả; tiếp thị để bán hàng; quảng cáo giới 

thiệu sản phẩm. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-29893 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.17; A5.5.20; A26.11.13; 25.7.25; 

A26.11.9 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thu Nguyệt  (VN) 
Số 270, tổ 10, ấp Kiến Điền, xã An Điền, 
huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 16: Băng keo dùng cho văn phòng và gia đình.  

 

 
(210) 4-2015-29894 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A14.7.7 
(731) Công ty cổ phần Kềm Nghĩa  

(VN) 
700/15 đường Lạc Long Quân, phường 
9, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 08: Kìm cắt móng tay; kìm cắt móng chân; giũa móng tay; nhíp nhổ lông mày; kéo 

cắt tóc; dụng cụ dùng để sùi da (dùng để chăm sóc móng tay, móng chân).  
 

Nhóm 35: Mua bán: kìm cắt móng tay, kìm cắt móng chân, giũa móng tay, nhíp nhổ lông 
mày, kéo cắt tóc, dụng cụ dùng để sùi da (dùng để chăm sóc móng tay, móng chân), mỹ 
phẩm, nước sơn móng tay (mỹ phẩm), bột nổi kim tuyến (dạng mỹ phẩm), mỹ phẩm làm 
cong mi mắt (mascara), móng tay giả, lông mi giả; tiếp thị để bán hàng; quảng cáo giới 
thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-29896 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 4.5.1; 2.3.1; A2.3.2; 26.1.1; A5.3.13; 

A5.3.15; A5.5.20 
(591) Tím, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quảng cáo 
Giải Pháp Việt Nam  (VN) 
Số 201 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; xoa bóp; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ xăm hình; dịch vụ 
trị liệu; dịch vụ tắm hơi.  

 

(210) 4-2015-29897 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.5.1 
(591) Xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Thiết Bị Điện Máy 
Quốc Tế  (VN) 
Số 2, tổ 18, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ đổi điện. 

 

 
(210) 4-2015-29898 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.1; 26.4.4; 26.7.25; 25.5.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
thương mại và tổng hợp Hùng 
Cường  (VN) 
Số 10, tổ 45A, phường Hoàng Văn Thụ, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng: vật liệu xây dựng bằng kim loại nhôm; 

cấu kiện bằng kim loại nhôm vận chuyển được; ống dẫn và ống bằng kim loại nhôm. 
 

 
(210) 4-2015-29899 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.7; 26.2.7; 26.13.25; A7.1.12; 

7.1.24 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
thương mại và tổng hợp Hùng 
Cường   (VN) 
Số 10, tổ 45A, phường Hoàng Văn Thụ, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng: vật liệu xây dựng bằng kim loại nhôm; 

cấu kiện bằng kim loại nhôm vận chuyển được; ống dẫn và ống bằng kim loại nhôm. 
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(210) 4-2015-29900 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) WU JUJING   (CN) 

No. 36, Hushanchang Guanpu, Maping 
Town, Zhangpu County, Zhangzhou 
City, Fujian Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 17: Sợi cácbon trừ loại dùng trong ngành dệt; gôm ở dạng thô hoặc bán thành 

phẩm; cao su lỏng; vật liệu bao gói [đệm lót, nhồi] bằng cao su hoặc chất dẻo; vật liệu lọc 
[bọt hoặc màng bằng chất dẻo bán thành phẩm]; chất dẻo bán thành phẩm.  

 
 

 
(210) 4-2015-29901 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) AGMOR, INC. (CORPORATION OF 

IDAHO, USA)   (US) 
246 Briar Pl, Suite #4, Belgrade, MT 
59714, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; hóa chất để cải tạo đất; chất phụ gia hóa học 

cho thuốc trừ sâu; chất phụ gia hóa học cho chất diệt nấm; chất phụ gia phân bón và đất 
trồng cho vụ mùa nông nghiệp trái cây và quả hạch.  

 
 

 
(210) 4-2015-29902 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.4; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, xanh rêu, trắng 
(731) AGMOR, INC. (CORPORATION OF 

IDAHO, USA)    (US) 
246 Briar Pl, Suite #4, Belgrade, MT 
59714, USA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; hóa chất để cải tạo đất; chất phụ gia hóa học 

cho thuốc trừ sâu; chất phụ gia hóa học cho chất diệt nấm; chất phụ gia phân bón và đất 
trồng cho vụ mùa nông nghiệp, trái cây và quả hạch.  
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(210) 4-2015-29904 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 1.15.15; A26.4.24; 26.4.2 
(731) KABUSHIKI KAISHA MOLTEN   (JP) 

1-8, Yokogawa-shinmachi, Nishi-ku, 

Hiroshima-shi, Hiroshima 733-0013 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô cùng các bộ phận và linh kiện của chúng cụ thể là: cái tựa đầu cho ghế 
ngồi xe ô tô, tấm bàn đạp cho xe ô tô, bơm hơi cho xe ô tô, tấm cản gió cho xe ô tô, 
miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa cho lốp xe, cho săm xe, cho lốp đặc không 
săm; tàu thuyền cùng các bộ phận và phụ tùng của chúng (trừ xe cộ chạy trên đệm khí, trừ 
động cơ cho tàu thuyền); xe cộ chạy trên đệm khí; máy bay cùng các bộ phận và phụ tùng 
của chúng; đầu máy toa xe cho đường sắt cùng các bộ phận và phụ tùng của chúng; xe 
đẩy trẻ em; xe kéo; xe trượt tuyết (xe cộ) và xe trượt tuyết (xe cộ, do súc vật kéo); xe cút 
kít; xe thô sơ do súc vật kéo; xe ngựa kéo (xe cộ); toa moóc dùng cho xe đạp.  

 

 
(210) 4-2015-29905 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 1.15.5; 1.15.15 
(731) KABUSHIKI KAISHA MOLTEN    (JP) 

1-8, Yokogawa-shinmachi, Nishi-ku, 

Hiroshima-shi, Hiroshima 733-0013 
Japan   

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô cùng các bộ phận và linh kiện của chúng cụ thể là: cái tựa đầu cho ghế 
ngồi xe ô tô, tấm bàn đạp cho xe ô tô, bơm hơi cho xe ô tô, tấm cản gió cho xe ô tô, 
miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa cho lốp xe, cho săm xe, cho lốp đặc không 
săm; tàu thuyền cùng các bộ phận và phụ tùng của chúng (trừ xe cộ chạy trên đệm khí, trừ 
động cơ cho tàu thuyền); xe cộ chạy trên đệm khí; máy bay cùng các bộ phận và phụ tùng 
của chúng; đầu máy toa xe cho đường sắt cùng các bộ phận và phụ tùng của chúng; xe 
đẩy trẻ em; xe kéo; xe trượt tuyết (xe cộ) và xe trượt tuyết (xe cộ, do súc vật kéo); xe cút 
kít; xe thô sơ do súc vật kéo; xe ngựa kéo (xe cộ); toa moóc dùng cho xe đạp.  

 

 
(210) 4-2015-29907 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.4; A5.5.20; 26.4.9; 25.1.25 
(591) Trắng, nâu 
(731) Công ty TNHH kiến trúc xây 

dựng đào tạo Cát Mộc  (VN) 
152/32 Thành Thái, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1290 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ 
quầy rượu (quán bar); dịch vụ quán ăn.  

 

 
(210) 4-2015-29909 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Trần Tuấn Kiệt  (VN) 
55/95, Thành Mỹ, phường 8, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Trang phục, quần áo; giày dép và đồ đi chân; mũ nón và đồ đội đầu; ca vát; thắt 

lưng (trang phục), khăn choàng.  
 

 
(210) 4-2015-29910 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.15; A26.11.12; 2.9.1 
(591) Xanh lam, hồng, vàng nâu, trắng 
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế); chế 

phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt), chất làm mềm vải (dùng để 
giặt); chế phẩm dùng để tẩy trắng, chế phẩm tẩy vết bẩn; chế phẩm khử mùi và làm mới 
dùng cho quần áo và vải; xà phòng; xà phòng làm chuội bóng vải; chế phẩm dùng để giặt 
quần áo và giặt vải bằng tay; hồ bột dùng để hồ vải khi giặt; chế phẩm để làm sạch, chế 
phẩm để làm bóng, chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm để mài.  

 

 
(210) 4-2015-29911 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.9.1; 26.13.25; 26.13.1 
(591) Xanh lam vàng, nâu, trắng 
(731) UNILEVER N.V.    (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế); chế 
phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt), chất làm mềm vải (dùng để 
giặt); chế phẩm dùng để tẩy trắng, chế phẩm tẩy vết bẩn; chế phẩm khử mùi và làm mới 
dùng cho quần áo và vải; xà phòng; xà phòng làm chuội bóng vải; chế phẩm dùng để giặt 
quần áo và giặt vải bằng tay; hồ bột dùng để hồ vải khi giặt; chế phẩm để làm sạch, chế 
phẩm để làm bóng, chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm để mài.  

 

 
(210) 4-2015-29912 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.3 
(591) Vàng, xanh, trắng 

(540)  

(731) Nguyễn Văn Chiến  (VN) 
A17-06 Tòa nhà Babylon, 683A đường 
Âu Cơ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống, giải khát. 

 

 
(210) 4-2015-29913 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.15.21; 26.15.15 
(591) Đỏ, đen, xám 
(731) Công ty cổ phần mỹ thuật 

tổng hợp Việt Nam  (VN) 
Số 36 ngõ 148 đường Trần Duy Hưng, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ lập trình máy vi tính; dịch vụ thiết kế website.  

 

 
(210) 4-2015-29914 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.1; 26.3.2; 26.15.15 
(591) Xanh lam, xanh da trời, trắng 
(731) Công ty TNHH thiết bị và 

công nghệ TEKCOM  (VN) 
Xóm 8, thôn Tiền Phong, xã Kim Lan, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt và sửa chữa các thiết bị đồ dùng gia đình; dịch vụ lắp đặt bảo 
hành, sửa chữa: thiết bị bếp công nghiệp, thiết bị lạnh công nghiệp, thiết bị chế biến thực 
phẩm, thiết bị quầy bar, thiết bị giặt là công nghiệp, thiết bị chiếu sáng; xây dựng và lắp 
đặt hệ thống xử lý nước, nước thải công nghiệp rắn, lỏng, khí; dịch vụ lắp đặt và sửa chữa 
thiết bị điện; dịch vụ lắp đặt công trình điện lạnh; dịch vụ xây dựng các công trình dân 
dụng và công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-29915 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh lá cây, xanh rêu, 

xanh tím, xanh da trời 
(731) Công ty TNHH Điện nước Tân 

Phố Hiến   (VN) 
Đội 15, thôn An Chiểu 2, xã Liên 
Phương, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng 
Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy và thiết bị lọc nước.  
 

 
(210) 4-2015-29916 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.13.1; 26.1.2; 24.17.17; 24.17.25 
(591) Trắng, xanh, đỏ, nâu 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược liệu Sơn Tùng  (VN) 
Số 17 Đào Sư Tích, khu đô thị Hòa 
Vượng, phường Lộc Vượng, thành phố 
Nam Định, tỉnh Nam Định  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu. 
 

 
(210) 4-2015-29917 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.13.1; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh, đỏ, nâu 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược liệu Sơn Tùng  (VN) 
Số 17 Đào Sư Tích, khu đô thị Hòa 
Vượng, phường Lộc Vượng, thành phố 
Nam Định, tỉnh Nam Định  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu. 
 

 
(210) 4-2015-29918 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A26.4.24 
(591) Trắng, đen, cam 
(731) Trần Anh Tuấn  (VN) 

928 Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: ba lô, túi xach, cặp sách, ví tiền, vali, ô; đại lý ký gửi hàng hóa như: 

ba lô, túi xách, cặp sách, ví tiền, vali, «.  
 

 
(210) 4-2015-29922 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; A26.4.24 
(731) COFFETEL (HK) LIMITED   (HK) 

Room 303, 3rd Floor, St.George's 
Building, 2 Ice House Street, Central, 
Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự 

phục vụ; dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ quầy rượu.  
 

 
(210) 4-2015-29923 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.9.19; 26.13.25 
(591) Đỏ 
(731) KENKO HOLDINGS PTE LTD  (SG) 

8 Raffles Avenue, #02-21 Esplanade 
Mall, Singapore 039802  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trị liệu bằng xoa bóp dầu thơm; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ chăm sóc 

móng tay và móng chân và dịch vụ phòng tắm kiểu thổ nhĩ kỳ; dịch vụ bấm huyệt; dịch 
vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng.  
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(210) 4-2015-29926 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16; ; 3.7.17; A3.7.24; 

A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối, vàng, trắng
(731) Công ty cổ phần VINPEARL  

(VN) 
Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch; du lịch dã ngoại; du lịch kết hợp với nghỉ dưỡng; tổ chức du lịch theo 

nhóm; đặt chỗ cho các chuyến đi; vận tải hành khách. 
 

Nhóm 41: Tổ chức vui chơi giải trí (ví dụ như trượt băng, trượt patin; lướt ván, bắn súng 
nước hoặc trượt nước); trung tâm trò chơi điện tử; công viên bách thú, bách thảo (giải trí); 
chiếu phim điện ảnh và phim viđêô; tổ chức biểu diễn thời trang và ca múa nhạc. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng 
thực hiện); nhà hàng phục vụ đồ ăn nhanh; căng tin; dịch vụ cung cấp đồ uống và thức ăn 
mang về (do nhà hàng thực hiện).  

 

 
(210) 4-2015-29927 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Phạm Văn Toán   (VN) 

Tổ 4, phường Phú La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời (máy nước nóng, pin năng lượng 

mặt trời), thiết bị gia nhiệt (bơm nhiệt, điều hòa), thiết bị lọc nước, thiết bị làm sạch 
không khí. 

 

 
(210) 4-2015-29928 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.8 
(591) Đen, da cam, vàng nhạt 
(731) NATIONAL TOBACCO TRADING 

LLC  (AE) 
P.O. Box 118712, Dubai - UAE 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc, cụ thể là gạt tàn 
cho người hút thuốc, bật lửa cho người hút thuốc; diêm. 

 

 
(210) 4-2015-29929 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.2; A26.3.5 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) LEE, SUK KI  (KR) 

6, Neungpyeong-ro 75beon-gil, Opo-

eup, Gwangju-si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy gia công kim loại; khoan cầm tay chạy điện; máy cắt dùng để gia công 

kim loại; máy khoan dùng để gia công kim loại; máy công cụ dùng để gia công kim loại; 
máy khoan đóng cọc kiểu xoay. 

 

 
(210) 4-2015-29930 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần VINACAM  

(VN) 
28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-29932 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.4.11; 3.4.7; 3.4.13 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Lửa Đỏ  
(VN) 
105/6 TL28, khu phố 3C, phường Thạnh 
Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; váy đầm; quần áo trẻ em; quần áo jean; quần áo mặc trong nhà. 
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(210) 4-2015-29933 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.13.25; 26.15.15; 26.2.7 
(731) HURLEY PHANTOM C.V.  (NL) 

Colosseum 1, Hilversum 1213 NL, 
Netherlands 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính mắt, các chi tiết bộ phận cấu thành và phụ kiện của nó; bao, túi, hộp đựng 
kính; dây, dây xích cho kính mắt; kính râm; đĩa hát (dùng máy quay đĩa) và đĩa compắc 
ghi âm nhạc và lời; băng viđêô và DVD ghi âm nhạc, sự kiện thể thao và giải trí có tính 
chất biểu diễn âm nhạc, hoạt động thể thao và biểu diễn sân khấu; hộp, túi, bao đựng đĩa 
CD; hộp, túi, bao đựng máy tính; hộp băng (cartridges), đĩa và phần mềm trò chơi máy 
tính. 

 

 
(210) 4-2015-29934 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.8; 26.4.2; A25.7.21 (540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Sơn   (VN) 
84 Huỳnh Mẫn Đạt, phường 19, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 
dịch vụ quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2015-29935 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Sơn   (VN) 
246 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồng hồ. 
 

 
(210) 4-2015-29937 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.5.16; 25.1.25; 26.4.3; 26.4.7; 25.1.9; 

A25.1.10; 3.1.6; A3.1.24 
(591) Đỏ, vàng, đen, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần rượu bia Hà 
Giang  (VN) 
Số 341, tổ 1, phường Nguyễn Trãi, thành 
phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1297 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn; rượu gạo; rượu wishky; rượu vodka; rượu ngô; rượu men lá, 
đồ uống được chưng cất. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2015-29938 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Xanh lá cây, xanh dương 

(540) 

   

(731) Nguyễn Hữu Phát   (VN) 
Tổ 38A, phường Hòa Thuận Tây, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế, thẩm mỹ; chăm sóc răng, hàm, mặt. 

 

 
(210) 4-2015-29939 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.20; 24.1.1; 26.1.1; 6.1.2; 

A25.1.10; 25.1.6; 25.1.25; 3.1.6; 
A3.1.24; 25.7.25 

(591) Đỏ, vàng, đen, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần rượu bia Hà 
Giang  (VN) 
Số 341, tổ 1, phường Nguyễn Trãi, thành 
phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn; rượu gạo; rượu wishky; rượu vodka; rượu ngô; rượu men lá, 

đồ uống được chưng cất. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2015-29941 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH Dung Phước  

(VN) 
Tổ 6, phường Ngọc Xuân, thành phố Cao 
Bằng, tỉnh Cao Bằng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 33: Rượu [đồ uống]; đồ uống được chưng cất; đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống có 

cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia. 
 

 
(210) 4-2015-29942 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty TNHH Dung Phước  
(VN) 
Tổ 6, phường Ngọc Xuân, thành phố Cao 

Bằng, tỉnh Cao Bằng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu [đồ uống]; đồ uống được chưng cất; đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống có 

cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia. 
 

 
(210) 4-2015-29943 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Quốc 
Cường Land  (VN) 
82-82A-82B-82C Võ Văn Tần, phường 

6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản: dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; định giá bất 

động sản, đánh giá bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê 

văn phòng [bất động sản]. 
 

 
(210) 4-2015-29944 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Quốc 
Cường Land  (VN) 
82-82A-82B-82C Võ Văn Tần, phường 

6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản: dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; định giá bất 

động sản, đánh giá bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê 

văn phòng [bất động sản]. 
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(210) 4-2015-29946 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.1; 25.1.25; 26.1.1 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, xanh lá cây đậm, 

trắng 
(731) Công ty TNHH Xưởng Cà phê 

Rang Xay Hội An  (VN) 
Số 135 Trần Phú, phường Minh An, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cửa hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-29948 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH Flame Việt Nam  

(VN) 
Số 165A Lạc Long Quân, phường Nghĩa 
Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; bộ nồi nấu không dùng điện; bình để uống; dụng cụ ép tỏi 

(đồ dùng nhà bếp); dụng cụ vắt dùng cho cây lau sàn; bộ đựng đồ gia vị. 
 

 
(210) 4-2015-29950 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.3.23; 26.3.2 
(591) Trắng, xanh da trời 
(731) Công ty cổ phần thiết kế và 

xây dựng điện Đại An  (VN) 
43B/J45 đường 30/4 phường 9, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 
(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật tư thiết bị điện, mua bán điện.  

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện, dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình. 
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Nhóm 42: Tư vấn dịch vụ kỹ thuật các công trình nguồn điện, lưới điện; thiết kế công 
trình điện năng (nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến thế), thiết kế điện cho các 
công trình xây dựng và dân dụng.  

 

 
(210) 4-2015-29951 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Mr. Santiago Marcã TarrÐs  

(ES) 
Paratge Roques Blanques s/n 17253 

Mont-ras (Girona) Spain  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 

(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 

 
(511)   Nhóm 08: Kéo.  

 
Nhóm 09: Máy tính bỏ túi.  

 
Nhóm 16: Văn phòng phẩm; băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; túi 
(phong bì, bao nhỏ) bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; vật liệu đóng sách; com pa 
để vẽ; chất lỏng để xoá (đồ dùng văn phòng); băng xóa (đồ dùng văn phòng); dao rọc giấy 
(đồ dùng văn phòng); vật phẩm bằng bìa cứng; bút vẽ, bút đánh dấu (đồ dùng văn phòng); 
gọt bút chì, chạy điện hoặc không chạy điện; bút chì; bút (đồ dùng văn phòng); hộp bút; 
giấy; bút lông dùng cho hoạ sỹ; chổi quét sơn; bút lông để vẽ; bút màu (bút sáp); ruột bút 
chì; [ấn phẩm; thiết bị cho khung ảnh chụp, thiết bị cho việc treo ảnh chụp; ảnh chụp 
(được in); chữ in; bản kẽm để in, bản in đúc; màu nước (để vẽ); bút lông để viết; phấn 
viết; máy chữ (dùng điện hoặc không dùng điện); đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng 
dạy), thước vẽ; thước vuông góc; ê-ke để vẽ, thước vuông để vẽ; tẩy bằng cao su, ghim 
dập cho văn phòng. 

 

 
(210) 4-2015-29953 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.15.1; A24.15.7; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Cam 

(540) 
 

(731) Công ty cổ phần chăm sóc 
sức khỏe Việt  (VN) 
32 Đại Từ, phường Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Chỗ ở tạm thời; nhà dưỡng lão nhà nghỉ dưỡng cho người cao tuổi.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc vệ sinh cho người, nhà điều dưỡng; chăm sóc y tế cho 
người chăm sóc vệ sinh cho người; nhà dưỡng bệnh cho người cao tuổi; dịch vụ trợ giúp y 
tế; chăm sóc sức khỏe.  
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(210) 4-2015-29954 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.4.18 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ An Hạ  
(VN) 
59/1A Trung Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến được làm từ thịt heo: lạp xưởng, xúc xích, thịt hộp, giăm 
bông, pa-tê.  

 

Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) thịt heo.  
 

 
(210) 4-2015-29955 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Trọng Cường  (VN) 
688/115 Quang Trung, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 42: Cho thuê máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; cho thuê máy chủ đặt web; 
cho thuê máy chủ đặt trang tin điện tử; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet. 

 

 
(210) 4-2015-29956 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH phần mềm KaKa  
(VN) 
A2/11W ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế phần mềm. 
 

 
(210) 4-2015-29957 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 3.7.16; 3.4.7 
(591) Xanh, vàng cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn Hà   (VN) 
297, đường ĐT 741, tổ 29, ấp 3, xã Tân 
Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước   
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(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia), rượu gạo, rượu phấn hoa mật ong.  
 

 
(210) 4-2015-29958 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.4.7; 6.1.2; 3.7.16; 26.1.2 
(591) Xanh, vàng cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn Hà  (VN) 
297, đường ĐT 741, tổ 29, ấp 3, xã Tân 
Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước  

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia), rượu gạo, rượu tinh sâm nhung (rượu ngâm sâm 

nhung).  
 

 
(210) 4-2015-29959 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.4.7; 6.1.2; 3.7.16; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn Hà  (VN) 
297, đường ĐT 741, tổ 29, ấp 3, xã Tân 
Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2015-29960 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 18.1.5; 1.15.15; 2.1.15; 2.1.30 
(591) Xanh da trời đậm, ghi, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Công nghệ 
Dịch vụ Chia sẻ Việt Nam  (VN) 
Tầng 3, toà nhà Housing, số 299 đường 
Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; nghiên cứu thị trường; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; văn 

phòng giới thiệu việc làm. 
 

Nhóm 39: Bãi đỗ xe, dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hoá); dịch vụ giao hàng; chuyên 
chở hàng hoá; cho thuê xe.  

 
Nhóm 42: Tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm 
máy tính; bảo trì phần mềm máy tính. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1303 

(210) 4-2015-29961 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.20; 1.17.11; A25.7.21; 

6.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
VINASO  (VN) 
Thôn An Xá, xã Quốc Tuấn, huyện Nam 
Sách, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu bọ, côn trùng; thuốc diệt cỏ; chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại; 
chế phẩm diệt trừ động vật gây hại.  

 
Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn cho động vật. 

 

(210) 4-2015-29962 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 4.5.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Tím đậm, tím nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Liên  (VN) 
132 đường Độc Lập, thôn Ngọc Hà, thị 
trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà 
Rịa Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ thẩm mỹ, dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

(spa). 
 

 
(210) 4-2015-29963 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 25.1.25; 24.9.1 
(591) Đen, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ mỹ phẩm Yến Nhi  (VN) 
192/34/10 Phú Thọ Hòa, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-29964 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 6.1.2; 18.3.21; 18.3.23; 3.9.1; 26.1.1 
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng, vàng, nâu, 

ghi, đen 
(731) Hội làng nghề chế biến hải 

sản khối VII phường Nghi Thủy  
(VN) 
Khối VII, phường Nghi Thủy, thị xã Cửa 
Lò, tỉnh Nghệ An  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Hải sản (đã qua chế biến) như: tôm, cua, cá, mực.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo hải sản (đã qua chế biến) như: tôm, cua, 
cá, mực.  

 

 
(210) 4-2015-29965 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) PELSIS LIMITED   (GB) 

Sterling House Grimbald Crag Close 
Knaresborough North Yorkshire HG5 
8PJ Unitted Kingdom  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng dùng cho các thiết bị điện, để thu hút và diệt côn trùng có cánh.  
 

Nhóm 21: Thiết bị điện để thu hút và diệt côn trùng có cánh.  
 

 
(210) 4-2015-29966 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 22.1.10 
(591) Đỏ, đen, xanh dương, vàng nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Võ Thị Thanh Vân  (VN) 
14 Thống Nhất, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc: đàn piano. 
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(210) 4-2015-29967 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.4; 25.1.25; 26.1.1; 1.15.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần VALENCIANO  
(VN) 
Số 14 đường Trung Yên 15B, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; đèn trang trí; thiết bị sinh hơi nước; 
quạt điện dùng cho cá nhân; tủ lạnh; thiết bị và hệ thống thông gió (điều hòa không khí); 
bếp nấu; bếp hồng ngoại; bếp hỗn hợp điện từ; hệ thống và thiết bị nấu nướng; dụng cụ 
nấu nướng dùng điện; hệ thống và thiết bị vệ sinh. 

 

Nhóm 16: Tranh in dầu; bức tranh vẽ đã có hoặc chưa có khung; tranh ảnh; khăn trải bàn 
ăn bằng giấy; giấy nến. 

 

Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; đồ đạc dùng trong văn phòng; đệm; kính tráng bạc (gương); 
móng guốc động vật, sừng động vật; tượng bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; phụ 
kiện lắp ráp đồ đạc, không bằng kin loại; khung tranh ảnh. 

 

Nhóm 24: Chăn; tấm trải phủ giường; vỏ nệm; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; khăn 
ăn bằng vải dệt; khăn trải bàn (không bằng giấy). 

 

Nhóm 27: Tấm thảm; tấm phủ sàn; thảm dày trải sàn; giấy dán tường; lớp lót dưới thảm; 
vải sơn lát sàn nhà. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng, đèn trang trí, thiết 
bị sưởi ấm, thiết bị sinh hơi nước, quạt điện dùng cho cá nhân, tủ lạnh, điều hòa không 
khí, hệ thống và thiết bị nấu nướng, dụng cụ nấu nướng dùng điện, bếp nấu, bếp hồng 
ngoại, bếp hỗn hợp điện từ, hệ thống và thiết bị vệ sinh, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng 
và nhà bếp, bộ nồi nấu không dùng điện, dụng cụ nấu ăn không dùng điện, máy xay sinh 
tố, tranh ảnh, bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, đệm, kính tráng bạc (gương), móng guốc động 
vật, sừng động vật, tượng bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo, bình phong (đồ đạc), 
khung tranh ảnh, chăn, gối, tấm trải phủ giường, vỏ nệm, rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất 
dẻo, khăn ăn bằng vải dệt, khăn trải bàn (không bằng giấy), tấm thảm, tấm phủ sàn, thảm 
dày trải sàn, giấy dán tường, lớp lót dưới thảm, vải sơn lát sàn nhà, máy massage (mát-sa), 
ghế massage (mát-sa), thiết bị rung xoa bóp, thiết bị tập luyện thể hình, dụng cụ rèn luyện 
thể hình, giẻ lau sàn, chổi lau nhà (đồ lau dọn), máy hút bụi, máy giặt; dịch vụ quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2015-29968 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.4; 26.1.1; 25.1.25; 1.15.24 
(591) Đen, trắng, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VALENCIANO  
(VN) 
Số 14 đường Trung Yên 15B, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  
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(511)   Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; đèn trang trí; thiết bị sinh hơi nước; 
quạt điện dùng cho cá nhân; tủ lạnh; thiết bị và hệ thống thông gió (điều hòa không khí); 
bếp nấu; bếp hồng ngoại; bếp hỗn hợp điện từ; hệ thống và thiết bị nấu nướng; dụng cụ 
nấu nướng dùng điện; hệ thống và thiết bị vệ sinh. 

 
Nhóm 16: Tranh in dầu; bức tranh vẽ đã có hoặc chưa có khung; tranh ảnh; khăn trải bàn 
ăn bằng giấy; giấy nến. 

 

Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; đồ đạc dùng trong văn phòng; đệm; kính tráng bạc (gương); 
móng guốc động vật, sừng động vật; tượng bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; phụ 
kiện lắp ráp đồ đạc, không bằng kin loại; khung tranh ảnh. 

 
Nhóm 24: Chăn; tấm trải phủ giường; vỏ nệm; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; khăn 
ăn bằng vải dệt; khăn trải bàn (không bằng giấy). 

 

Nhóm 27: Tấm thảm; tấm phủ sàn; thảm dày trải sàn; giấy dán tường; lớp lót dưới thảm; 
vải sơn lát sàn nhà. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng, đèn trang trí, thiết 
bị sưởi ấm, thiết bị sinh hơi nước, quạt điện dùng cho cá nhân, tủ lạnh, điều hòa không 
khí, hệ thống và thiết bị nấu nướng, dụng cụ nấu nướng dùng điện, bếp nấu, bếp hồng 
ngoại, bếp hỗn hợp điện từ, hệ thống và thiết bị vệ sinh, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng 
và nhà bếp, bộ nồi nấu không dùng điện, dụng cụ nấu ăn không dùng điện, máy xay sinh 
tố, tranh ảnh, bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, đệm, kính tráng bạc (gương), móng guốc động 
vật, sừng động vật, tượng bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo, bình phong (đồ đạc), 
khung tranh ảnh, chăn, gối, tấm trải phủ giường, vỏ nệm, rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất 
dẻo, khăn ăn bằng vải dệt, khăn trải bàn (không bằng giấy), tấm thảm, tấm phủ sàn, thảm 
dày trải sàn, giấy dán tường, lớp lót dưới thảm, vải sơn lát sàn nhà, máy massage (mát-sa), 
ghế massage (mát-sa), thiết bị rung xoa bóp, thiết bị tập luyện thể hình, dụng cụ rèn luyện 
thể hình, giẻ lau sàn, chổi lau nhà (đồ lau dọn), máy hút bụi, máy giặt; dịch vụ quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2015-29969 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VALENCIANO  
(VN) 
Số 14 đường Trung Yên 15B, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; đèn trang trí; thiết bị sinh hơi nước; 
quạt điện dùng cho cá nhân; tủ lạnh; thiết bị và hệ thống thông gió (điều hòa không khí); 
bếp nấu; bếp hồng ngoại; bếp hỗn hợp điện từ; hệ thống và thiết bị nấu nướng; dụng cụ 
nấu nướng dùng điện; hệ thống và thiết bị vệ sinh. 

 

Nhóm 16: Tranh in dầu; bức tranh vẽ đã có hoặc chưa có khung; tranh ảnh; khăn trải bàn 
ăn bằng giấy; giấy nến. 

 
Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; đồ đạc dùng trong văn phòng; đệm; kính tráng bạc (gương); 
móng guốc động vật, sừng động vật; tượng bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất đẻo; phụ 
kiện lắp ráp đồ đạc, không bằng kin loại; khung tranh ảnh. 
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Nhóm 24: Chăn; tấm trải phủ giường; vỏ nệm; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; khăn 
ăn bằng vải dệt; khăn trải bàn (không bằng giấy). 

 
Nhóm 27: Tấm thảm; tấm phủ sàn; thảm dày trải sàn; giấy dán tường; lớp lót dưới thảm; 
vải sơn lát sàn nhà. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng, đèn trang trí, thiết 
bị sưởi ấm, thiết bị sinh hơi nước, quạt điện dùng cho cá nhân, tủ lạnh, điều hòa không 
khí, hệ thống và thiết bị nấu nướng, dụng cụ nấu nướng dùng điện, bếp nấu, bếp hồng 
ngoại, bếp hỗn hợp điện từ, hệ thống và thiết bị vệ sinh, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng 
và nhà bếp, bộ nồi nấu không dùng điện, dụng cụ nấu ăn không dùng điện, máy xay sinh 
tố, tranh ảnh, bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, đệm, kính tráng bạc (gương), móng guốc động 
vật, sừng động vật, tượng bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo, bình phong (đồ đạc), 
khung tranh ảnh, chăn, gối, tấm trải phủ giường, vỏ nệm, rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất 
dẻo, khăn ăn bằng vải dệt, khăn trải bàn (không bằng giấy), tấm thảm, tấm phủ sàn, thảm 
dày trải sàn, giấy dán tường, lớp lót dưới thảm, vải sơn lát sàn nhà, máy massage (mát-sa), 
ghế massage (mát-sa), thiết bị rung xoa bóp, thiết bị tập luyện thể hình, dụng cụ rèn luyện 
thể hình, giẻ lau sàn, chổi lau nhà (đồ lau dọn), máy hút bụi, máy giặt; dịch vụ quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2015-29970 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.4; 25.1.25; 1.15.24; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần VALENCIANO  
(VN) 
Số 14 đường Trung Yên 15B, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; đèn trang trí; thiết bị sinh hơi nước; 

quạt điện dùng cho cá nhân; tủ lạnh; thiết bị và hệ thống thông gió (điều hòa không khí); 
bếp nấu; bếp hồng ngoại; bếp hỗn hợp điện từ; hệ thống và thiết bị nấu nướng; dụng cụ 
nấu nướng dùng điện; hệ thống và thiết bị vệ sinh. 

 
Nhóm 16: Tranh in dầu; bức tranh vẽ đã có hoặc chưa có khung; tranh ảnh; khăn trải bàn 
ăn bằng giấy; giấy nến. 

 
Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; đồ đạc dùng trong văn phòng; đệm; kính tráng bạc (gương); 
móng guốc động vật, sừng động vật; tượng bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất đẻo; phụ 
kiện lắp ráp đồ đạc, không bằng kin loại; khung tranh ảnh. 

 
Nhóm 24: Chăn; tấm trải phủ giường; vỏ nệm; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; khăn 
ăn bằng vải dệt; khăn trải bàn (không bằng giấy). 

 
Nhóm 27: Tấm thảm; tấm phủ sàn; thảm dày trải sàn; giấy dán tường; lớp lót dưới thảm; 
vải sơn lát sàn nhà.  
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng, đèn trang trí, thiết 
bị sưởi ấm, thiết bị sinh hơi nước, quạt điện dùng cho cá nhân, tủ lạnh, điều hòa không 
khí, hệ thống và thiết bị nấu nướng, dụng cụ nấu nướng dùng điện, bếp nấu, bếp hồng 
ngoại, bếp hỗn hợp điện từ, hệ thống và thiết bị vệ sinh, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng 
và nhà bếp, bộ nồi nấu không dùng điện, dụng cụ nấu ăn không dùng điện, máy xay sinh 
tố, tranh ảnh, bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, đệm, kính tráng bạc (gương), móng guốc động 
vật, sừng động vật, tượng bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo, bình phong (đồ đạc), 
khung tranh ảnh, chăn, gối, tấm trải phủ giường, vỏ nệm, rèm bằng sợi dệt hoặc bằng ehất 
dẻo, khăn ăn bằng vải dệt, khăn trải bàn (không bằng giấy), tấm thảm, tấm phủ sàn, thảm 
dày trải sàn, giấy dán tường, lớp lót dưới thảm, vải sơn lát sàn nhà, máy massage (mát-sa), 
ghế massage (mát-sa), thiết bị rung xoa bóp, thiết bị tập luyện thể hình, dụng cụ rèn luyện 
thể hình, giẻ lau sàn, chổi lau nhà (đồ lau dọn), máy hút bụi, máy giặt; dịch vụ quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2015-29972 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.6; A3.7.24; 3.7.3; 4.5.21; 4.5.15 
(591) Vàng, cam, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Hoàng Anh Sơn Dương  (VN) 
Số 37 Khương Trung, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh từ gạo, ngũ cốc, thực phẩm giàu tinh bột, nước sốt, mỳ 

ống, món ăn điểm tâm (làm từ ngũ cốc), đồ ăn chế biến từ mỳ sợi. 
 

Nhóm 43: Quán ăn, dịch vụ ăn uống và thực phẩm chuẩn bị sẵn (do nhà hàng thực hiện), 
dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện), nhà hàng ăn uống và các 
dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), kinh doanh dịch vụ nhà hàng 
ăn uống (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar). 

 

 
(210) 4-2015-29973 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.15; 26.4.1; 1.15.5 
(731) Cơ sở sản xuất và chế biến 

thực phẩm Nhung Anh   (VN) 
Thôn Chùa Tổng, xã La Phù, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 
phòng Luật sư Hoàng Danh) 

 

(511)   Nhóm 29: Tỏi đã chế biến.  
 

Nhóm 35: Mua bán tỏi đã chế biến.  
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(210) 4-2015-29974 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.1 
(591) Trắng, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Nông Sản Phú 
Vương  (VN) 
Số 48, thôn Phước Hoà 4, xã Ea Kuăng, 
huyện Kr«ng P¨k, tỉnh §¨kL¨k 

 
(511)   Nhóm 30: Hạt tiêu, cà phê, ca cao. 

 

 
(210) 4-2015-29975 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Đen, đỏ (540) 

  

(731) Công ty cổ phần UNISUN  (VN) 
Tầng 46, tòa nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Cáp kim loại không có điện; dây cáp bằng kim loại không dùng để dẫn điện; 

thang bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2015-29976 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.15 (540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Nghiệp  (VN) 
1068/16 Âu Cơ, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-29977 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) ACCOLADE WINES LIMITED  (GB) 

Thomas Hardy House, 2 Heath Road, 
Weybridge, Surrey KT13 8TB, United 
Kingdom 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang. 
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(210) 4-2015-29981 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 24.17.15; 26.4.2; A24.15.7 

(591) Trắng, tím than đậm, cam 

(540) 

  

(731) Nguyễn Huy Linh  (VN) 
Số 69, phố Nam Ngư, phường Cửa Nam, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Thắt lưng; quần áo, trang phục; áo vét; áo sơ mi; giày; quần dài.  
 

 
(210) 4-2015-29982 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.2.7; 26.4.2; 26.13.25; 4.5.3 

(591) Trắng, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nhịp sống Đô 
thị  (VN) 
53/6 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng internet; dịch vụ cung cấp thông tin 

thương mại; mua sắm máy tính, điện thoại, thiết bị kỹ thuật số, thiết bị văn phòng, thời 

trang và phụ kiện, ô tô, xe máy thông qua mạng internet. 
 

 
(210) 4-2015-29983 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.2.7; 26.13.25; 4.5.3 

(591) Trắng, tím, xanh dương, xanh dương 

đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nhịp sống Đô 
thị   (VN) 
53/6 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng internet; dịch vụ cung cấp thông tin 

thương mại; mua sắm máy tính, điện thoại, thiết bị kỹ thuật số, thiết bị văn phòng, thời 

trang và phụ kiện, ô tô, xe máy thông qua mạng internet. 
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(210) 4-2015-29984 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A2.1.24; A2.1.16; 2.1.1; 2.1.30 
(591) Trắng, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thương mại Dịch vụ Sản xuất 
Hà Đông  (VN) 
21/70 Phan Huy ích, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán băng keo; mua bán keo hoá học; mua bán đèn điện; mua bán bộ đèn 

điện; mua bán đồ nội thất: giường, tủ, bàn, ghế, kệ.  
 

 
(210) 4-2015-29985 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.23; 26.4.4 (540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Phong  (VN) 
68 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 40: May quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-29986 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Phong  (VN) 
68 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 40: May quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-29988 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, trắng, ghi, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh mắm Mệ Em  
(VN) 
Thôn 4, xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, 
tỉnh Thừa Thiên Huế  
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(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

 
(210) 4-2015-29990 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.1; 25.1.25; 25.1.9; A25.1.10 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Trung Nguyên  (VN) 
82-84, Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê hòa tan và cà phê hạt.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2015-29991 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.3.11; A5.3.14; A26.11.8; 5.3.20 
(591) Đỏ, xanh, nâu, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần giải pháp 

nông nghiệp Tiên Tiến  (VN) 
Số 93 Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540)  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt nấm mốc; thuốc trừ vi khuẩn hại 

cây trồng; thuốc trừ dịch cho thực vật; thuốc trừ ốc bươu vàng. 
 

 
(210) 4-2015-29992 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Chu Mạnh Hùng  (VN) 

22 Vương Thừa Vũ, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1313 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đícn y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-29993 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư phát triển khoa học 
kỹ thuật dược phẩm A.N.Z Việt 
Nam  (VN) 
Thôn Chương Lộc, xã Chương Dương, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-29994 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 
yến sào chế biến, thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, 
yến chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), 
nước yến có chứa collagen, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống 
vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, 
trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2015-29995 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 
yến sào chế biến, thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, 
yến chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), 
nước yến có chứa collagen, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống 
vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, 
trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-29996 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 
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yến sào chế biến, thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, 
yến chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), 
nước yến có chứa collagen, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống 
vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, 
trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-29997 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 
yến sào chế biến, thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, 
yến chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), 
nước yến có chứa collagen, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống 
vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, 
trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-29998 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2015-29999 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-30000 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2015-30001 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1317 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trung dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-30002 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2015-30003 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trung dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-30004 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Công Tường  
(VN) 
62 đường số 11, phường 13, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị bột ngọt (mì chính).  
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(210) 4-2015-30005 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.2; 26.1.1; 26.7.25; 26.7.3 
(591) Tím, xanh dương, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần giải trí Doo 

Việt Nam   (VN) 
Số 1, phố Lương Yên, phường Bạch 
Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Bàn chơi trò chơi. 
 

Nhóm 32: Nước uống có ga; bia; nước ép trái cây; nước quả ép, nước chanh; nước quả [đồ 
uống; nước sinh tố; nước sô đa; nước hoa quả ướp lạnh [đồ uống]; nước ép cà chua [đồ 
uống; nước ép rau [đồ uống].  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán; xuất nhập khẩu các trò chơi, đồ chơi và thiết bị, phụ kiện 
dùng cho trò chơi, đồ chơi. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; công viên vui chơi giải trí; dịch vụ 
đặt chỗ cho buổi biểu diễn; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; tổ chức các cuộc 
thi thể thao; cho thuê thiết bị trò chơi. 

 

 
(210) 4-2015-30008 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.24; 26.1.10; 26.3.23 (540) 

  

(731) Lê Minh Huy  (VN) 
Thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh 
Bình Thuận  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang, ví, bóp, dây nịt, giày dép, balô, túi xách, phụ kiện 

thời trang.  
 

 
(210) 4-2015-30009 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Thương  (VN) 
275 Hàn Hải Nguyên, phường 2, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn.  
 

 
(210) 4-2015-30010 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.15 

(591) Xanh, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Trí Tín  (VN) 
338/20/1 Âu Cơ, phường 10, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo lót nam; quần, áo lót nữ; quần áo thời trang.  
 

 
(210) 4-2015-30011 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 5.7.24; A5.11.5; A10.3.4 

(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xuất nhập khẩu Tuấn Thịnh  
(VN) 
302 Ba Đình, phường 10, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Trái đông lạnh; trái cây lát mỏng; trái cây được  bảo quản; trái cây đóng hộp; 

rau đã được bảo quản. 

 

Nhóm 31: Quả tươi; nho tươi; quả cam; rau cỏ tươi; quả mọng, trái cây tươi. 
 

 
(210) 4-2015-30013 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 24.9.1 

(731) CYF ENTERPRISE (S) PTE LTD   (SG) 

1 Sims Lane, #06-09, Singapore 387355  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 32: Bia; bia đen, nặng (stout); bia có cồn; bia hoa quả; bia mạch nha; đồ uống chứa 

mạch nha (không có cồn, trừ bia).  
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(210) 4-2015-30015 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH Sơn DURA Việt 

Nam  (VN) 
Phòng 606 tòa nhà Indochina, số 4 
Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn dầu; sơn nước; thuốc màu; chất dùng làm lớp phủ công nghiệp (tương tự 

như sơn); chế phẩm dùng làm sơn lót (chế phẩm từ sơn); chất pha loãng dùng cho sơn.  
 

Nhóm 19: Bột trét tường.  
 

 
(210) 4-2015-30016 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH Sơn DURA Việt 

Nam  (VN) 
Phòng 606 tòa nhà Indochina, số 4 
Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn dầu; sơn nước; thuốc màu; chất dùng làm lớp phủ công nghiệp (tương tự 

như sơn); chế phẩm dùng làm sơn lót (chế phẩm từ sơn); chất pha loãng dùng cho sơn.  
 

Nhóm 19: Bột trét tường.   
 

 
(210) 4-2015-30017 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH Sơn DURA Việt 

Nam   (VN) 
Phòng 606 tòa nhà Indochina, số 4 
Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn dầu; sơn nước; thuốc màu; chất dùng làm lớp phủ công nghiệp (tương tự 

như sơn); chế phẩm dùng làm sơn lót (chế phẩm từ sơn); chất pha loãng dùng cho sơn.   
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Nhóm 19: Bột trét tường. 
 

 
(210) 4-2015-30018 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Nguyễn Thị Kim Loan  (VN) 

A2-31, H1-1, chợ Đầu Mối, phường 
Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi các loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu rau, củ, quả các loại.  
 
 

(210) 4-2015-30019 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Nguyễn Thị Tuyết Liên  (VN) 

G-07, G-17, G-22, G23, G-24, chợ Đầu 
Mối, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi các loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu rau, củ, quả các loại.  
 
 

(210) 4-2015-30020 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Trịnh Tú Châu  (VN) 

A2-24, A2-25, A2-27, A2-23, A2-26, 

chợ Đầu Mối, phường Tam Bình, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi các loại.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu rau, củ, quả các loại.  
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(210) 4-2015-30021 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Trắng, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ Sơn Minh   (VN) 
276-278-280 Lý Tự Trọng, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xe ô tô, xe mô tô, xe máy, xe có động cơ khác, phụ tùng và các phụ 

kiện của xe ô tô, xe máy, xe mô tô, mũ bảo hiểm; môi giới để bán hàng; tổ chức bán đấu 
giá hàng hóa; quảng cáo; tiếp thị để bán hàng.  

 
Nhóm 36: Bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; tài chính; đại lý bảo hiểm; cho thuê nhà; cho 
thuê phòng trọ.  

 
Nhóm 37: Sửa chữa, bảo trì các loại xe ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ về khoa học và công nghệ; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu dự án kỹ 
thuật; cung cấp thông tin khoa học; thiết kế kiểu dáng công nghiệp; thiết kế phần mềm 
máy tính.   

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; cho thuê chỗ ở ngắn hạn; phòng trọ; quán cà 
phê; quán ăn nhanh.   

 

(210) 4-2015-30022 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 14.7.6; 2.1.1 
(591) Trắng, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ Sơn Minh   (VN) 
276-278-280 Lý Tự Trọng, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xe ô tô, xe mô tô, xe máy, xe có động cơ khác, phụ tùng và các phụ 

kiện của xe ô tô, xe máy, xe mô tô, mũ bảo hiểm; môi giới để bán hàng; tổ chức bán đấu 
giá hàng hóa; quảng cáo; tiếp thị để bán hàng.   

 
Nhóm 36: Bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; tài chính; đại lý bảo hiểm; cho thuê nhà; cho 
thuê phòng trọ.  

 
Nhóm 37: Sửa chữa, bảo trì các loại xe ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác.  
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Nhóm 42: Dịch vụ về khoa học và công nghệ; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu dự án kỹ 
thuật; cung cấp thông tin khoa học; thiết kế kiểu dáng công nghiệp; thiết kế phần mềm 
máy tính.   

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; cho thuê chỗ ở ngắn hạn; phòng trọ; quán cà 
phê; quán ăn nhanh.   

 

 
(210) 4-2015-30023 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

nhựa Duy Tân   (VN) 
298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 06: Sản phẩm bàng kim loại: khung võng, khung giường, khung ghế, mắc treo, 

khung quần áo, két sắt.   
 

Nhóm 20: Đồ nội thất: bàn, ghế, tủ, giường, đồ dùng cho giường (trừ đồ vải), khung 
giường, giá sách, kệ, khung ảnh, gương, giá để quần áo, khung treo trang phục, đồ đạc 
trong nhà, đệm (nệm).   

 
Nhóm 21: Thủy tinh được sơn, vẽ; đồ khảm thủy tinh; tấm kính (trừ kính xây dựng); chậu 
hoa; vật trang trí bàn ăn; giá phơi quần áo.  

 
Nhóm 22: Võng. 

 
Nhóm 35: Mua bán đồ nội thất; giới thiệu sản phẩm nội thất, trưng bày sản phẩm để 
quảng cáo, bán hàng; nghiên cứu thị trường; trang trí quầy hàng; quảng cáo.   

 

 
(210) 4-2015-30025 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.5.1; 5.3.20; 25.1.6; 5.7.3 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trường Quân  
(VN) 
Thôn Yên Mã, xã Tân Hòa, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Miến dong. 
 

Nhóm 35: Mua bán miến dong. 
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(210) 4-2015-30029 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) KABUSHIKI KAISHA HYPONEX 

JAPAN  (JP) 
1-94 Tsukuda 1-Chome, Nishiyodogawa-
Ku, Osaka, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón hóa học, phân bón tự nhiên, phân bón tổng hợp; đất trồng 

trọt, đất trồng cây nhân tạo, chế phẩm điều tiết sự sinh trưởng cây trồng, chế phẩm 
nguyên tố vi lượng dùng cho cây trồng, chế phẩm kích thích tăng trưởng cây trồng, chất 
dinh dưỡng dùng cho cây trồng, chế phẩm dùng để trồng cây, hóc môn dùng cho cây 
trồng (hóc môn thực vật), chế phẩm để cải tạo đất, chất để cải tạo đất, hóa chất chống nảy 
mầm dùng cho cây; đất thích hợp cho các loại cây trồng trong chậu. 

 

 
(210) 4-2015-30030 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 5.7.3; A25.7.21; 25.5.2
(591) Xanh, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sao Thiên Minh  
(VN) 
65/38 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc ngành nông nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-30031 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Hưng 
Ngọc  (VN) 
52/14 Tên Lửa, khu phố 1, phường An 
Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đá cắt, đá mài, giấy nhám, đĩa nhám, vải nhám. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1325 

(210) 4-2015-30032 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(300) 67024 28.04.2015 JM 

  
(731) APPLE INC.   (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy tính; phần cứng máy vi tính; máy vi tính 

cầm tay; máy tính bảng; máy hỗ trợ cá nhân số hóa (thiết bị điện tử có khả năng ghi nhận 
thông tin của người sử dụng đưa vào bằng cây bút đặt biệt, và hỗ trợ các công cụ cá nhân 
cần thiết như đặt lịch, ghi chép, gửi fax); máy tổ chức điện tử (nhỏ như máy tính cầm tay 
với ứng dụng đặt lịch/nhật ký cài sẵn); sổ ghi chép điện tử; thiết bị đọc sách điện tử; thiết 
bị điện tử số hóa cầm tay và phần mềm liên quan; thiết bị điện tử số hóa di động cầm tay 
có khả năng truy cập internet và để gửi, nhận và lưu trữ các cuộc gọi bằng điện thoại, fax, 
thư điện tử, và các dữ liệu số hóa khác; bộ thiết bị điện tử cầm tay dùng để nhận, lưu trữ, 
và/hoặc truyền dữ liệu và tin nhắn theo phương thức không dây, và thiết bị điện tử cho 
phép người sử dụng dò tìm hay quản lý thông tin cá nhân; thiết bị ghi và tái tạo âm thanh; 
máy nghe nhạc MP3 và các thiết bị nghe âm thanh theo định dạng số hóa khác; máy ghi 
âm thanh kỹ thuật số; máy ghi và máy phát viđêô kỹ thuật số; máy ghi âm và máy quay 
băng cát xét âm thanh; máy ghi âm và máy quay băng cát xét viđêô; đầu ghi và đầu máy 
chạy đĩa compắc, đầu ghi và đầu máy chạy đĩa DVD; đầu ghi và đầu máy chạy băng âm 
thanh kỹ thuật số; máy thu thanh (rađiô), thiết bị phát và thu sóng rađiô; bộ trộn tín hiệu 
âm thanh, tín hiệu viđêô, và tín hiệu kỹ thuật số; bộ khuếch đại âm thanh; bộ thu âm 
thanh; bộ giải mã âm thanh; thiết bị âm thanh dùng trong ô tô; tai nghe (nhét vào tai), tai 
nghe vòng qua đầu; loa âm thanh; micrô; linh kiện và phụ kiện âm thanh; mô-đem; thiết 
bị thông tin liên lạc qua mạng; thiết bị và dụng cụ thông tin liên lạc điện tử; thiết bị nghe 
nhìn dùng trong giảng dạy; thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị và dụng cụ viễn thông; 
thiết bị sử dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS); điện thoại; thiết bị thông tin liên lạc theo 
phương thức không dây để truyền âm thanh, giọng nói, dữ liệu hoặc hình ảnh; dây cáp 
(dây cáp điện, cáp đồng trục, sợi cáp quang); thiết bị lưu trữ dữ liệu; vật mang dữ liệu từ 
tính; con chíp (mạch điện tử siêu nhỏ), đĩa và băng có ghi hay dùng để ghi chương trình 
và phần mềm máy tính; máy fax; máy ảnh; pin (ắc quy); ti-vi; đầu máy thu hình; màn 
hình ti-vi; bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box); phần mềm máy tính; trò chơi điện 
tử và máy tính (các chương trình ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được); phần mềm máy tính 
dùng cho hệ thống định vị toàn cầu (GPS); phần mềm máy tính dùng trong du lịch và tổ 
chức du lịch (lữ hành), lên kế hoạch du lịch, định hướng, lên kế hoạch tuyến du lịch, cung 
cấp thông tin địa lý, nơi đến, vận chuyển và giao thông, hướng dẫn lái và đi, vẽ bản đồ địa 
điểm theo tùy chọn của người sử dụng, thông tin bản đồ đường phố, hiển thị bản đồ điện 
tử, và thông tin nơi đến; phần mềm máy tính để lập, tạo ra, phân phối, tải, truyền, nhận, 
chạy, chỉnh sửa, trích dẫn, mã hóa, giải mã, hiển thị, lưu giữ và tổ chức văn bản, dữ liệu, 
hình đồ họa, hình ảnh, âm thanh, viđêô, và các nội dung đa phương tiện khác, các ấn 
phẩm điện tử, và các trò chơi điện tử; phần mềm máy tính dùng để ghi, tổ chức, phát, thực 
hiện thao tác, và xem văn bản, dữ liệu, tập tin (file) âm thanh, tập tin (file) viđêô và trò 
chơi điện tử liên quan đến máy tính, thiết bị truyền hình, thiết bị giải mã tín hiệu truyền 
hình, máy phát âm thanh, máy phát viđêô, máy phát đa phương tiện, điện thoại và các 
thiết bị điện tử số hóa cầm tay; phần mềm máy tính giúp người sử dụng lập trình và phân 
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phối văn bản, dữ liệu, hình đồ họa, hình ảnh, âm thanh, viđêô và các nội dung đa phương 
tiện khác thông qua mạng lưới thông tin liên lạc toàn cầu và các mạng máy tính, điện tử 
và thông tin liên lạc khác; phần mềm máy tính để nhận diện, định vị, tạo nhóm, phân 
phối, và quản lý dữ liệu và đường dẫn giữa các máy tính chữ (server) và người sử dụng 
được kết nối tới các mạng lưới thông tin liên lạc toàn cầu và các mạng máy tính, mạng 
điện tử và các mạng thông tin liên lạc khác; phần mềm máy tính để sử dụng trên các thiết 
bị điện tử số hóa di động cầm tay và thiết bị điện tử tiêu dùng khác; phần mềm xuất bản 
điện tử; phần mềm đọc ấn phẩm điện tử; phần mềm máy tính quản lý thông tin cá nhân; 
âm thanh và nội dung nghe nhìn, thông tin, và lời bình luận ghi sẵn có thể tải xuống; sách, 
tạp chí, ấn phẩm định kỳ, bản tin, báo, tập san chuyên đề điện tử, và các ấn phẩm điện tử 
khác có thể tải xuống; phần mềm quản lý dữ liệu; phần mềm nhận dạng ký tự; phần mềm 
nhận dạng giọng nói; phần mềm thư điện tử và phần mềm nhắn tin điện tử; phần mềm 
máy tính để truy cập, duyệt qua và tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực tuyến; bảng tin điện tử; 
phần mềm đồng bộ hóa dữ liệu; phần mềm phát triển ứng dụng; sách hướng dẫn cho 
người sử dụng dưới định dạng có thể đọc được bằng thiểt bị điện tử, máy hay máy tính 
được dung với, và bán kèm thành bộ với tất cả các sản phẩm trên; bộ đấu nối, bộ nối, dây 
dẫn, cáp nối, bộ nạp (sạc), gói thiết bị cắm thêm (doeks), thiết bị gắn thêm vào máy tính 
có khe mở rộng để kết nối tới các thiết bị ngoại vi (docking stations), giao diện (thiết bị 
ghép nối) và bộ điều hợp điện và điện từ dùng cho tất cả các sản phẩm nêu trên; thiết bị 
máy tính dùng cho các sản phẩm trên; thiết bị điện tử có chức năng đa phương tiện để 
dùng với các sản phẩm nêu trên; thiết bị điện tử với chức năng tương tác để dùng với các 
sản phẩm nêu trên; phụ kiện, bộ phận, linh kiện nhỏ và thiêt bị đo thử cho các sản phẩm 
nêu trên; vỏ bọc, túi và hộp chuyên dùng hoặc có hình dạng phù hợp để đựng tất cả các 
sản phẩm trên; thiết bị hoa tiêu (hướng dẫn trong hàng hải); thiết bị kiểm tra tem thư; máy 
đếm tiền; cơ cấu dùng cho thiết bị hoạt động khi bỏ xu (thẻ) vào đó; máy ghi âm; thiết bị 
đo chiều cao của mép/gấu trang phục; máy bỏ phiếu; nhãn điện tử cho hàng hoá; máy tự 
động tính toán và chọn ra phần thưởng (giải thưởng); thiết bị và dụng cụ để cân; thước đo; 
bảng thông báo điện tử; thiết bị đo; thiết bị và dụng cụ quang học; vi mạch [các lớp 
silicon]; mạch tích hợp; màn hình huỳnh quang; thiết bị điều khiển từ xa; sợi dây dẫn 
quang [sợi quang]; hệ thống lắp đặt chạy điện dùng để điều khiển từ xa các hoạt động 
(quy trình vận hành) công nghiệp; cột thu lôi (chống sét); thiết bị điện phân; thiết bị dập 
lửa; thiết bị x-quang phục vụ cho mục đích công nghiệp; thiết bị và dụng cụ cứu đắm; 
thiết bị báo động phát ra tiếng còi; kính râm; phim hoạt hình; máy soi trứng; còi gọi chó; 
nam châm trang trí; hàng rào tích điện; bít tất được làm ấm (sưởi) bằng điện (trong đó, 
các chương trình và phần mềm trong nhóm này là các chương trình và phần mềm máy 
tính ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được). 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ quản trị kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh 

doanh; cung cấp dịch vụ văn phòng; dịch vụ kinh doanh, cụ thể là, quản lý cơ sở dữ liệu 

và hồ sơ bằng máy tính; dịch vụ xử lý dữ liệu; dịch vụ đại lý quảng cáo; dịch vụ đại lý 

quảng cáo; dịch vụ quảng cáo, tiếp thị (marketing) và xúc tiến bán hàng; tư vấn quảng cáo 

và tiếp thị (marketing); dịch vụ xúc tiến bán hàng; tập hợp các loại hàng hóa, vì lợi ích 

của người khác, để người mua dễ xem và mua bán; xúc tiến bán các sản phẩm và dịch vụ 

của người khác; tiến hành nghiên cứu thị trường; phân tích sự phản hồi đối với việc quảng 

cáo và phân tích nghiên cứu thị trường; thiết kế, tạo ra, chuẩn bị, sản xuất và phân phát 

các mẫu quảng cáo và các tài liệu quảng cáo cho người khác; dịch vụ lập kế hoạch truyền 

thông; quản lý chương trình khách hàng thân thiết; thu xếp và tiến hành các chương trình 

giải thưởng khuyến khích để thúc đẩy việc bán sản phẩm và dịch vụ; cung cấp thông tin 

kinh doanh, thông tin người tiêu dùng và thông tin thương mại qua mạng máy tính và 
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mạng thông tin toàn cầu; dịch vụ thương mại cụ thể là cung cấp cơ sở dữ liệu máy tính 

liên quan đến việc mua và bán nhiều loại sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ 

cửa hàng bán lẻ được cung cấp qua internet và các mạng điện tử và mạng thông tin liên 

lạc khác trong lĩnh vực sách, tạp chí, ấn phẩm định kỳ, bản tin, tập san chuyên đề và các 

ấn phẩm khác về nhiều loại chủ đề được nhiều người quan tâm chung; dịch vụ cửa hàng 

bán lẻ được cung cấp qua internet và các mạng điện tử và mạng thông tin liên lạc khác 

trong lĩnh vực giải trí liên quan đến phim, chương trình truyền hình, các sự kiện văn hóa, 

các sự kiện thể thao, các trò chơi điện tử, các phần mềm ứng dụng máy tính, các sản phẩm 

âm nhạc, và các sản phẩm âm thanh và nghe nhìn; dịch vụ cửa hàng bán lẻ được cung cấp 

qua Internet và các mạng điện tử và mạng thông tin liên lạc khác liên quan đến máy vi 

tính, thiết bị điện tử tiêu dùng, thiết bị viễn thông, điện thoại di động, thiết bị điện tử số 

hóa cầm tay, phần mềm máy tính và các linh kiện; thiết bị ngoại vi, và bao đựng cho các 

sản phẩm trên; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trong lĩnh vực sách, tạp chí, ấn phẩm định kỳ, bản 

tin, tập san chuyên đề và các ấn phẩm khác về nhiều loại chủ đề được nhiều người quan 

tâm chung; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trong lĩnh vực giải trí liên quan đến phim, chương 

trình truyền hình, các sự kiện văn hóa, các sự kiện thể thao, các trò chơi điện tử, các phần 

mềm ứng dụng máy tính, các sản phẩm âm nhạc, và các sản phẩm âm thanh và nghe nhìn; 

dịch vụ cửa hàng bán lẻ máy vi tính, thiết bị điện tử tiêu dùng, thiết bị viễn thông, điện 

thoại di động, thiết bị điện tử số hóa cầm tay; phần mềm máy tính và các linh kiện, thiết 

bị ngoại vi, và bao đựng cho các sản phẩm trên; giới thiệu (trưng bày) sản phẩm; dịch vụ 

đăng ký thuê bao, cụ thể là cung cấp dịch vụ đăng ký thuê bao văn bản, dữ liệu, hình đồ 

họa, ảnh, nội dung âm thanh, nội dung hình ảnh, ấn phẩm điện tử, phần mềm ứng dụng 

máy tính, trò chơi điện tử và nội dung đa phương tiện khác, được cung cấp qua internet và 

các mạng điện tử và mạng thông tin liên lạc khác; sắp xếp và tiến hành các cuộc trưng bày 

và triển lãm về thương mại, trao đổi mậu dịch và kinh doanh; dịch vụ thông tin, tư vấn và 

cố vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ giao dịch tài chính; dịch vụ thanh toán hóa đơn; 

cung cấp giao dịch thương mại an toàn (có bảo mật); dịch vụ thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng, 

dịch vụ thanh toán điện tử. 
 

 
(210) 4-2015-30033 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng MA SAN  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 

Saigon, số 39 Lê Duẩn, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Xúc xích. 

 

Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; hủ tiếu ăn liền; cháo ăn liền. 
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(210) 4-2015-30034 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ cơ khí Nguyễn Duy  
(VN) 
205/1/16 đường Liên Khu 4-5, phường 
Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: ốc vít bằng kim loại, bu lông bằng kim loại; đinh vít bằng kim loại; đai ốc 
bằng kim loại; chốt [đồ ngũ kim]; đinh tán bằng kim loại; đinh. 

 
 

 
(210) 4-2015-30035 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 4.3.3; 26.1.2; 26.7.25; 26.7.5 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ cơ khí Nguyễn Duy  
(VN) 
205/1/16 đường Liên Khu 4-5, phường 
Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: ốc vít bằng kim loại, bu lông bằng kim loại; đinh vít bằng kim loại; đai ốc 
bằng kim loại; chốt [đồ ngũ kim]; đinh tán bằng kim loại; đinh. 

 
 

 
(210) 4-2015-30036 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A11.3.4; A1.1.10; 5.7.1; 26.1.2 
(591) Đỏ đậm, nâu đỏ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hoàng Minh 
Phương  (VN) 
Tổ dân phố 13, phường Bắc Lý, thành 
phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2015-30037 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) DOSHISHA CO. LTD  (JP) 

1-5-5, Higashishinsaibashi, Chuo-Ku, 
Osaka, Japan 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; dầu làm mềm tóc; kem xả tóc; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm uốn 

tóc; keo xịt tóc; mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; nước hoa; hương thơm để 
thắp. 

 

 
(210) 4-2015-30038 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.17; 26.13.1; 1.15.23 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Hoành Vũ  (VN) 
71 đường An Điềm, phường 10, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Đồ ngũ kim.  
 

Nhóm 07: Băng tải [máy móc]; xi lanh dùng cho máy móc; xi lanh dùng cho động cơ điện 
và động cơ; xích nâng [bộ phận của máy]; pít-tông cho xi lanh; pít-tông [bộ phận của máy 
hoặc động cơ]. 

 
Nhóm 12: Moay-ơ cho bánh xe; ổ trục cho bánh xe. 

 

 
(210) 4-2015-30040 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.9.19; 16.3.13 
(731) HOMEWAY TECHNOLOGY CO., 

LTD.  (TW) 
No.23, Gongye 1st Rd., Annan Dist., 
Tainan City, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; chế phẩm đánh răng; tinh dầu; kem làm trắng da; chế phẩm 

mỹ phẩm để chăm sóc da; sữa rửa mặt. 
 

Nhóm 05: Vòng tay chống bệnh thấp khớp; miếng che mắt bị thương dùng cho mục đích 
y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; khăn vệ sinh; chế phẩm làm sạch kính áp tròng; da lông 
chuột chòi dùng cho mục đích y tế. 
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Nhóm 10: áo chẽn nịt bụng; miếng đệm hình vòm dùng cho đồ đi chân; thiết bị xoa bóp; 
đế giầy chỉnh hình; gối gây ngủ dùng chữa chứng mất ngủ; băng chân cho người bị giãn 
tĩnh mạch. 

 

 
(210) 4-2015-30041 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
Nguyên Bình  (VN) 
Số 118/83 C2 Bạch Đằng, phường 24, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng hóa trong siêu thị, cửa hàng tiện lợi và trung tâm thương 
mại: cụ thể là mua bán các hàng hóa như sau: bia, nước ngọt, nước có ga và không ga, 
nước khoáng, nước yến, trái cây đóng hộp và sấy khô, xi-rô, bánh kẹo, mứt, rau câu, dầu 
ăn, đường, nước mắm, nước tương, xì dầu, tương ớt, tương cà- bột ngọt, hạt nêm, bột 
canh, gia vị, muối, tiêu, gạo, nếp, chè, cà phê, sữa, ca cao, kem ăn, sô-cô-la, hạt điều, đậu 
phộng, đậu nành- đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, mè, mì, hủ tiếu, phở, nui, miến, bún tàu, 
cháo, thịt gà, thịt vịt, thịt heo, cá, ếch, cua, ghẹ, thỏ, trứng tôm, mực, mắm, rau, củ, quả, 
nấm, hải sâm, kim chi, trái cây, bột mì, bột gạo, bột sắn, bột ngũ cốc, bánh tráng, bánh 
mì, bột dinh dưỡng, dấm, mật ong, mù tạt, khô bò, khô mực, tôm khô, nem, củ kiệu, củ 
hành, dưa món, bát, đĩa, đũa, chén, ly- tách, ấm, nồi, chảo, bếp ga, dao, kéo, bột giặt, 
nước rửa chén, xà bông cục, nước xả, giấy vệ sinh, tã giấy, khăn giấy, chất tẩy rửa, nước 
lau nhà và lau bếp, xà phòng, nước rửa tay, dầu gội, sữa tắm và rửa mặt, kem đánh răng, 
bàn chải, nước súc miệng, chế phẩm nhuộm tóc, dao cạo râu, bộ cắt móng tay, sơn móng 
tay, nước hoa xịt phòng, mỹ phẩm, thuốc diệt muỗi, côn trùng, vải, quần áo may sẵn, 
khăn, ga giường, gối, nệm, chiếu, chăn, giày, dép, túi xách, dây nịt, đồ chơi trẻ em, hoa 
giả, văn phòng phẩm, tivi, tủ lạnh, đầu đĩa, máy ảnh, bếp điện, máy tính, loa. 

 

 
(210) 4-2015-30042 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A25.1.10; 25.1.9; 25.1.25; 26.1.2 
(591) Vàng 
(731) Công ty TNHH yến sào Ngọc 

Oanh  (VN) 
107A đường số 19, khu dân cư Bình 
Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 

(511)   Nhóm 29: Tổ yến; các món ăn làm từ tổ yến; tổ yến đã qua sơ chế; yến sào đóng hộp 
(dùng làm món ăn). 

 

Nhóm 32: Nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn); nước yến (đồ uống không 
cồn). 
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(210) 4-2015-30043 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.3; 26.1.1; 26.1.4; 5.13.4 
(731) Công ty TNHH thương mại BOO  

(VN) 
Số 19A Đặng Trần Côn, phường Quốc 
Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; mũ; thắt lưng (trang phục); giầy; dép. 
 

 
(210) 4-2015-30044 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ IBC  (VN) 
Số 3 đường C3, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy khắc laze; máy hàn laze; máy cắt laze. 
 

Nhóm 35: Mua bán: máy móc dùng trong chế tác kim hoàn như: máy khắc laze, máy hàn 
laze, máy cắt laze.  

 

 
(210) 4-2015-30045 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ IBC  (VN) 
Số 3 đường C3, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy đúc kim loại; máy cán kim loại; máy đúc và cán liên tục.  

 
Nhóm 35: Mua bán: máy đúc kim loại, máy cán kim loại, máy đúc và cán liên tục. 
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(210) 4-2015-30047 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ IBC  (VN) 
Số 3 đường C3, phường 13, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 07: Mũi xoàn móc máy bằng kim loại (thiết bị gắn vào máy cắt kim loại, không 

phải loại điều khiển bằng tay); máy gia công nữ trang (không phải loại điều khiển bằng 

tay).  
 

Nhóm 35: Mua bán: mũi xoàn móc máy bằng kim loại (thiết bị gắn vào máy cắt kim loại, 

không phải loại điều khiển bằng tay), máy gia công nữ trang (không phải loại điều khiển 

bằng tay). 
 

 
(210) 4-2015-30048 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.2 

(591) Xanh lá, trắng 

(731) PT DEXA MEDICA  (ID) 

J1. Jend. Bambang Utoyo No. 138, 

Palembang, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dạng liều, chất bổ sung làm từ thảo dược dùng cho mục đích y tế.  
 

 

(210) 4-2015-30049 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(731) Công ty TNHH Mọi Thế Hệ   (VN)
144 bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2015-30051 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH thời trang POXI  

(VN) 
188C Trần Quang Khải, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-30052 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) HANMI F3 CO., LTD.   (KR) 

1342 Chungmu-ro, Dunpo-myeon, Asan-
si, Chungcheongnam-do, Republic of 
Korea (336-871)  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước ép trái cây cô đặc; si-rô trái cây (đồ uống); chế phẩm để 
làm đồ uống không cồn; sinh tố trái cây (trái cây); bột dùng làm đồ uống không cồn.  

 

 
(210) 4-2015-30053 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A3.13.24; 3.13.1 
(731) Phạm Văn Dũ  (VN) 

37/428D Lê Đức Thọ, phường 17, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp, dịch vụ chăm sóc da.  

 

 
(210) 4-2015-30054 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.5.20; 25.1.25 
(591) Đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

mỹ phẩm Sao Việt  (VN) 
69/2/9 đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán; quảng cáo, tiếp thị và xuất nhập khẩu mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-30055 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Trắng, xám, cam 
(731) Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ Trò Chơi ánh Sáng  
(VN) 
Số 324 đường 3/2 phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 
(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện, các loại đèn chiếu sáng, đèn trang trí. 

 
 

 
(210) 4-2015-30056 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.1; 26.1.1; 4.3.3; 26.3.10 
(591) Vàng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần khoáng sản 
và xi măng Cần Thơ   (VN) 
Quốc lộ 80, phường Thới Thuận, quận 
Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 19: Gạch không nung. 

 

 
(210) 4-2015-30057 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

điện tử Vinh Hiển   (VN) 
12 đường Bàu Cát 3, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về thương mại và kinh doanh; dịch vụ 

thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; dịch vụ trung 
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gian thương mại; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ tiếp thị qua 
điện thoại; giới thiệu sản phẩm.  

 
Nhóm 39: Vận tải; vận chuyển hàng hóa; hậu cần vận tải (logistic); thông tin về lĩnh vực 
vận tải; vận chuyển hành khách.  

 

 
(210) 4-2015-30059 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.16; 1.17.11; A1.1.10; 3.7.7; A1.1.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, trắng, đỏ nhạt 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hà Phương  (VN) 
10 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa; vận chuyển hành khách bằng đường bộ ; dịch vụ bao 

gói hàng hóa; cho thuê xe cộ; dịch vụ giao hàng; đại lý bán vé xe.  
 

 
(210) 4-2015-30060 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt (VietGate Co.,Ltd)   (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-30061 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt (VietGate Co.,Ltd)   (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1336 

(210) 4-2015-30062 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt (VietGate Co.,Ltd)   (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-30063 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt (VietGate Co.,Ltd)  (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-30064 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.9; A1.1.5; 26.1.2; A26.11.8 
(591) Xanh tím than, xanh dương, ghi, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất vật 

liệu xây dựng Minh Tiến  (VN) 
Khu 3, xã Hưng Đạo, huyện Đông Triều, 
tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại, cụ thể là: gạch. 

 

 
(210) 4-2015-30065 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

việt (VietGate Co.,Ltd)  (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-30066 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.2.7; A26.11.7; 26.13.25; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh lá, đỏ 
(731) La Mỹ Kim  (VN) 

Số 10 Lương Nhữ Học, phường 10, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 16: Túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo.  

 

 
(210) 4-2015-30067 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.15; A5.3.13; 1.15.15; 5.3.20 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt 
(731) HONG KONG ZUNG SEON 

PHARMACEUTICAL JOINT STOCK 
COMPANY LIMITED  (HK) 
811, Tsimshatsui Centre, East Wing, 66 
Mody Road, Tsimshatsui East Kowloon, 
Hong Kong  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dầu dùng cho mục đích y tế; dầu sát trùng và cầm máu; dầu xoa bóp; dầu dùng 

cho trẻ sơ sinh và phụ nữ sau khi sinh; dầu cảm cúm; dầu say sóng và muỗi cắn.  
 

 
(210) 4-2015-30069 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 26.11.3 
(591) Xanh lá, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH 1Pay  (VN) 
Số 66B, khu cầu đơ 4, phường Hà Cầu, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính; phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2015-30070 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(591) Đỏ, tím đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần MOG Việt 
Nam   (VN) 
Số 01, dãy Thương Nghiệp, khối 9, 

phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính (ghi sẵn); phần mềm máy tính (ghi sẵn). 
 

 
(210) 4-2015-30071 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
vật liệu xây dựng Minh Tuấn  
(VN) 
Số 92, ngõ 138, phố chợ Khâm Thiên, 

phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể là: chậu rửa (dùng trong nhà tắm và bếp), bồn tắm, vòi 

nước, vòi hoa sen, van nước, bình nóng lạnh, bếp ga, bếp từ, thiết bị hút mùi dùng trong 

nhà bếp. 
 

 
(210) 4-2015-30073 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 2.3.1; A2.3.2 (540)  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ và làm đẹp EVA Xinh  
(VN) 
Số 16, ngõ 235 Nguyễn Trãi, phường 

Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ trang điểm; thẩm mĩ viện; dịch vụ làm tóc.  
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(210) 4-2015-30074 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Trắng, xám, cam 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Trò Chơi ánh Sáng  
(VN) 
Số 324 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 
(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện, các loại đèn chiếu sáng, đèn trang trí. 

 

 
(210) 4-2015-30075 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Trắng, xám, cam 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ Trò Chơi ánh Sáng  
(VN) 
Số 324 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 
(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện, các loại đèn chiếu sáng, đèn trang trí.  

 

 
(210) 4-2015-30076 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.15; A1.13.15; 1.13.1; A5.5.20 
(591) Xanh, da cam, trắng 
(731) ANDRE ARIEF LEMBONG  (ID) 

Jl. Limo No. 42, RT 008 RW 010, 
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta 
Selatan, DKI Jakarta, Indonesia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm chăm sóc da mặt, cụ thể là mỹ phẩm làm sạch 

da, mỹ phẩm để giảm nếp nhăn trên da, mỹ phẩm để thu nhỏ lỗ chân lông trên da, mỹ 

phẩm để làm ẩm da, mỹ phẩm để làm nền khi trang điểm, mỹ phẩm để làm sáng da; dịch 

vụ mua bán các sản phẩm chăm sóc da, cụ thể là mỹ phẩm làm sạch da, mỹ phẩm làm ẩm 

da, chế phẩm dược cho da, mỹ phẩm làm trắng da, mỹ phẩm làm mịn da; dịch vụ mua bán 

các sản phẩm chăm sóc cơ thể, cụ thể là thiết bị chăm sóc bàn chân, giúp làm sạch bàn 
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chân khỏi bụi bẩn, thiết bị làm thư giãn cơ bắp trong cơ thể, dụng cụ chăm sóc ngón tay, 

dụng cụ chăm sóc ngón chân, thiết bị làm sạch tai, sản phẩm làm sạch miệng và răng (cụ 

thể là thuốc đánh răng, chỉ nha khoa, nước xúc miệng, không cho mục đích y tế); dịch vụ 

mua bán các thiết bị chăm sóc sức khỏe, cụ thể là thiết bị đo huyết áp, ống nghe tim - 

phổi, ống hít (dụng cụ làm bốc hơi thuốc vào một bình xịt nhỏ để hít) để điều trị những 

vấn đề về hô hấp, xe lăn dùng cho người khuyết tật, nhiệt kế dùng cho mục đích y tế; dịch 

vụ mua bán các chế phẩm dược và thuốc, cụ thể là dược phẩm được bán theo đơn, dược 

phẩm được bán tại quầy (không kê theo đơn), thuốc kháng sinh, chất sát khuẩn; dịch vụ 

mua bán vitamin và thực phẩm chức năng, cụ thể là chất bổ sung dinh dưỡng để tăng sức 

đề kháng, chất bổ sung dinh dưỡng cho xương, chất bổ sung dinh dưỡng cho da, chất bổ 

sung dùng cho ăn kiêng (cụ thể là chất bổ sung phấn hoa dùng cho ăn kiêng, chất bổ sung 

protein dùng cho ăn kiêng, chất bổ sung sữa ong chúa dùng cho ăn kiêng), chế phẩm 

vitamin để kích thích sự thèm ăn. 
 

 
(210) 4-2015-30077 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 1.15.15; A5.5.20; 1.13.1; A1.13.15 

(591) Xanh, da cam, trắng 

(731) ANDRE ARIEF LEMBONG   (ID) 

Jl. Limo No. 42, RT 008 RW 010, 

Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta 

Selatan, DKI Jakarta, Indonesia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm chăm sóc da mặt, cụ thể là mỹ phẩm làm sạch 

da, mỹ phẩm để giảm nếp nhăn trên da, mỹ phẩm để thu nhỏ lỗ chân lông trên da, mỹ 

phẩm để làm ẩm da, mỹ phẩm để làm nền khi trang điểm, mỹ phẩm để làm sáng da; dịch 

vụ mua bán các sản phẩm chăm sóc da, cụ thể là mỹ phẩm làm sạch da, mỹ phẩm làm ẩm 

da, chế phẩm dược cho da, mỹ phẩm làm trắng da, mỹ phẩm làm mịn da; dịch vụ mua bán 

các sản phẩm chăm sóc cơ thể, cụ thể là thiết bị chăm sóc bàn chân, giúp làm sạch bàn 

chân khỏi bụi bẩn, thiết bị làm thư giãn cơ bắp trong cơ thể, dụng cụ chăm sóc ngón tay, 

dụng cụ chăm sóc ngón chân, thiết bị làm sạch tai, sản phẩm làm sạch miệng và răng (cụ 

thể là thuốc đánh răng, chỉ nha khoa, nước xúc miệng, không cho mục đích y tế); dịch vụ 

mua bán các thiết bị chăm sóc sức khỏe, cụ thể là thiết bị đo huyết áp, ống nghe tim - 

phổi, ống hít (dụng cụ làm bốc hơi thuốc vào một bình xịt nhỏ để hít) để điều trị những 

vấn đề về hô hấp, xe lăn dùng cho người khuyết tật, nhiệt kế dùng cho mục đích y tế; dịch 

vụ mua bán các chế phẩm dược và thuốc, cụ thể là dược phẩm được bán theo đơn, dược 

phẩm được bán tại quầy (không kê theo đơn), thuốc kháng sinh, chất sát khuẩn; dịch vụ 

mua bán vitamin và thực phẩm chức năng, cụ thể là chất bổ sung dinh dưỡng để tăng sức 
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đề kháng, chất bổ sung dinh dưỡng cho xương, chất bổ sung dinh dưỡng cho da, chất bổ 

sung dùng cho ăn kiêng (cụ thể là chất bổ sung phấn hoa dùng cho ăn kiêng, chất bổ sung 

protein dùng cho ăn kiêng, chất bổ sung sữa ong chúa dùng cho ăn kiêng), chế phẩm 

vitamin để kích thích sự thèm ăn. 
 

 
(210) 4-2015-30078 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.15 
(591) Xanh, vàng, trắng 
(731) ANDRE ARIEF LEMBONG   (ID) 

Jl. Limo No. 42, RT 008 RW 010, 
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta 
Selatan, DKI Jakarta, Indonesia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm chăm sóc da mặt, cụ thể là mỹ phẩm làm sạch 

da, mỹ phẩm để giảm nếp nhăn trên da, mỹ phẩm để thu nhỏ lỗ chân lông trên da, mỹ 
phẩm để làm ẩm da, mỹ phẩm để làm nền khi trang điểm, mỹ phẩm để làm sáng da; dịch 
vụ mua bán các sản phẩm chăm sóc da, cụ thể là mỹ phẩm làm sạch da, mỹ phẩm làm ẩm 
da, chế phẩm dược cho da, mỹ phẩm làm trắng da, mỹ phẩm làm mịn da; dịch vụ mua bán 
các sản phẩm chăm sóc cơ thể, cụ thể là thiết bị chăm sóc bàn chân, giúp làm sạch bàn 
chân khỏi bụi bẩn, thiết bị làm thư giãn cơ bắp trong cơ thể, dụng cụ chăm sóc ngón tay, 
dụng cụ chăm sóc ngón chân, thiết bị làm sạch tai, sản phẩm làm sạch miệng và răng (cụ 
thể là thuốc đánh răng, chỉ nha khoa, nước xúc miệng, không cho mục đích y tế); dịch vụ 
mua bán các thiết bị chăm sóc sức khỏe, cụ thể là thiết bị đo huyết áp, ống nghe tim - 
phổi, ống hít (dụng cụ làm bốc hơi thuốc vào một bình xịt nhỏ để hít) để điều trị những 
vấn đề về hô hấp, xe lăn dùng cho người khuyết tật, nhiệt kế dùng cho mục đích y tế; dịch 
vụ mua bán các chế phẩm dược và thuốc, cụ thể là dược phẩm được bán theo đơn, dược 
phẩm được bán tại quầy (không kê theo đơn), thuốc kháng sinh, chất sát khuẩn; dịch vụ 
mua bán vitamin và thực phẩm chức năng, cụ thể là chất bổ sung dinh dưỡng để tăng sức 
đề kháng, chất bổ sung dinh dưỡng cho xương, chất bổ sung dinh dưỡng cho da, chất bổ 
sung dùng cho ăn kiêng (cụ thể là chất bổ sung phấn hoa dùng cho ăn kiêng, chất bổ sung 
protein dùng cho ăn kiêng, chất bổ sung sữa ong chúa dùng cho ăn kiêng), chế phẩm 
vitamin để kích thích sự thèm ăn. 

 

 
(210) 4-2015-30079 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Xanh, trắng 
(731) SINDOH CO., LTD.  (KR) 

3, Seongsui-ro 24-gil, Seongdong-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy in để sản xuất sản phẩm 3D; máy gia công kim loại để sản xuất sản phẩm 
3D; máy tráng giấy; máy in 3D; hộp mực sợi tóc cho máy in 3D; bộ phận của máy in 3D, 
cụ thể là, rulô in. 

 

 
(210) 4-2015-30080 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A6.19.9; 25.1.9 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ, xanh lá cây, tím, 

đen, trắng 

(540) 

  

(731) Ngô Tuấn Phong  (VN) 
Thôn 4, xã Hữu Đô, huyện Đoan Hùng, 
tỉnh Phú Thọ  

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn.  

 

 
(210) 4-2015-30081 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.5.1 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

cao su nhựa Vạn Phát  (VN) 
ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, 
tỉnh Long An 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 17: Gioăng (ron); phốt (là những miếng cao su dùng để lèn chặt, bịt kín hoặc chống 

rỉ); miếng đệm bằng cao su; ống dẫn nước bằng cao su; ống dẫn dầu bằng cao su; trục đắp 
bằng cao su. 

 

(210) 4-2015-30082 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.5.3; 26.5.4 
(591) Trắng, đỏ 
(731) SHINE LUH INDUSTRIAL CO., LTD  

(TW) 
No. 137, Shine Sehng N.Rd., Madou 
Dist, Tainan City, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho công nghiệp; keo dán dùng cho công nghiệp; mát tít dùng 
cho da thuộc; chất dính dùng cho ghép cành cây; chất dính dùng cho giấy dán tường; chất 
dính dùng cho giày dép; keo dán dùng cho da thuộc; gôm arabic dùng cho mục đích công 
nghiệp; chất dính dùng cho lốp xe. 

 

 
(210) 4-2015-30083 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Hoàng Mỹ Uyên  (VN) 
Tầng 1, 9 Thái Văn Lung, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo trẻ em; quần áo tắm; quần áo lót; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

Nhóm 35: Buôn bán quần áo thời trang.  
 

 
(210) 4-2015-30089 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.4 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Five Star 

International  (VN) 
481/12 Trường Chinh, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-30090 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.3.15; A3.3.24; 3.3.1; A26.11.12; 

26.11.3; 1.15.23 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giáo dục quốc 
tế Đức Mạnh  (VN) 
Số 8/20/299 Ngô Gia Tự, phường Đằng 
Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo; dịch vụ cung cấp thông tin giáo dục, đào tạo; dịch 

vụ tổ chức hội nghị, hội thảo. 
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(210) 4-2015-30091 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) THE DOW CHEMICAL COMPANY  

(US) 
Midland, Michigan 48674, United States 
of America 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất nông nghiệp, cụ thể là thành phần mất hoạt tính và thành phần phụ 

gia, bao gồm cả amin, dung môi, chất có hoạt tính bề mặt, xenluloza và chất điều chỉnh 
lưu biến, được sử dụng trong sản xuất tá dược nông nghiệp và sản phẩm thuốc diệt loài 
gây hại. 

 

 
(210) 4-2015-30092 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Đen, xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Phố Tóc  (VN) 
377 đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm chăm sóc tóc như: thuốc uốn tóc, thuốc duỗi tóc, thuốc 

nhuộm tóc, nước dưỡng tóc, gel vuốt tóc, dầu hấp tóc. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ cắt tóc; dịch vụ tạo kiểu cho tóc; dịch vụ chăm sóc tóc. 
 

 
(210) 4-2015-30093 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại mỹ phẩm Phúc 
Ngân  (VN) 
Số 4, đường 12, khu phố 2, phường 16, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn nám da; kem bột tắm 
trắng da; mặt nạ dưỡng da; sữa tắm; sữa rửa mặt. 
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(210) 4-2015-30094 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Đỏ, trắng (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
SUNHOUSE  (VN) 
Số 139, phố Nguyễn Thái Học, phường 
Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Dây dẫn điện; cột thu lôi; cáp dẫn điện; đầu nối dùng cho dây điện; bộ nối 

(điện); công tắc điện bằng kim loại quý; công tắc điện; bảng điều khiển điện; bộ đổi điện; 
vật nối điện; bộ chỉnh lưu dòng điện; thiết bị ngắt hồ quang điện; tủ phân phối điện; bảng 
điều khiển phân phối (điện); phích cắm và các công tắc (nối điện); thiết bị điện để phòng 
trộm; máy biến thế (điện). 

 
Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; bình nước nóng; lồng sưởi bằng điện hoặc không 
bằng điện; ấm điện; dụng cụ nấu nướng dùng điện; đèn sợi đốt; đèn chiếu sáng; bộ phận 
đốt dùng cho đèn; đèn trần; đèn gắn trên trần nhà; đèn chùm; đèn treo; đèn xoắn; đèn uốn; 
máy sấy tóc; thiết bị sấy; đèn điện; quạt; sợi tóc của đèn điện; vỉ nướng; thiết bị sưởi ấm, 
chạy điện; chao đèn; chụp phản quang của đèn; giá đỡ chụp đèn; bóng đèn điện; thiết bị 
khuếch tán ánh sáng; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; lò vi sóng; nồi áp suất 
(nồi hấp), dùng điện; đèn pha để rọi sáng; đèn chiếu rọi; đui đèn điện. 

 

 
(210) 4-2015-30095 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.4.9; 26.5.1 
(591) Đen, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mai - dịch vụ - xuất 
nhập khẩu Thiên Thịnh  (VN) 
106/3 Nguyễn Kim, phường 6, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 08: Kìm; tuốc-nơ-vít; cờ-lê; ống tuýp mở bu lông; lưỡi cưa; thanh vặn ống tuýp; 
dụng cụ mở bu lông bằng vít. 

 

 
(210) 4-2015-30097 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.5; A3.7.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại xuất nhập khẩu 
Hồng Tân  (VN) 
Số 15/5A, đường Mạch Thị Liễu, khu 
phố Đông Chiêu, phường Tân Đông 
Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 
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(511)   Nhóm 18: Túi da; ví/bóp da. 
 

Nhóm 20: Hộp gỗ. 
 

Nhóm 21: Lược sừng. 
 

Nhóm 25: Dây thắt lưng dùng trong trang phục. 
 

 
(210) 4-2015-30098 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại xuất nhập khẩu 
Hồng Tân  (VN) 
Số 15/5A, đường Mạch Thị Liễu, khu 
phố Đông Chiêu, phường Tân Đông 
Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 18: Túi da; ví/bóp da. 
 

Nhóm 20: Hộp gỗ. 
 

Nhóm 21: Lược sừng. 
 

Nhóm 25: Dây thắt lưng dùng trong trang phục. 
 

 
(210) 4-2015-30099 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.4.10 
(591) Đen, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Trang Vinh  (VN) 
Cụm 8, thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc 
Thọ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2015-30100 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Like Song Anh  
(VN) 
Số 4, Nguyễn Văn Huyên, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(511)   Nhóm 02: Mực in.  
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(210) 4-2015-30101 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Like Song Anh  
(VN) 
Số 4, Nguyễn Văn Huyên, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 02: Mực in.  

 

 
(210) 4-2015-30102 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Like Song Anh  
(VN) 
Số 4, Nguyễn Văn Huyên, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Mực in.  

 

 
(210) 4-2015-30103 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.11.3; A26.11.8; 1.5.1; 26.3.23 
(591) Xanh nước biển, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thương mại 
Hàng không Nội Bài   (VN) 
Số 23 liền kề 18 khu đô thị mới Văn 
Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa.  
 

 
(210) 4-2015-30104 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.5.1; A26.11.12; 1.17.7 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
vận tải á Âu  (VN) 
290B/32/35F Dương Bá Trạc, phường 1, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; đại lý hàng hải; vận tải hàng hóa; 
vận tải hành khách du lịch. 

 

 
(210) 4-2015-30105 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.13.25; 26.1.1 
(591) Cam, trắng 

(540) 

  

(731) 1. Trần Ngọc Tuyền  (VN) 
90F Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

2. Lê Hoàng Trang  (VN) 
18/28 Vườn Chuối, phường 4, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 31: Rau tươi; hoa quả tươi 
 

Nhóm 35: Mua bán rau tươi; hoa quả tươi; xuất nhập khẩu rau tươi; hoa quả tươi.  
 

 
(210) 4-2015-30106 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 26.1.2; 5.7.1 
(591) Đen, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tâm Hoàng Cầu  
(VN) 
29/35 Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống dựa trên cơ sở cà phê.  

 

 
(210) 4-2015-30107 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu và xây dựng Bình Ngân  
(VN) 
Số 19, ngõ 84/4, phố Yên Hòa, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng, đèn, bóng đèn, bóng đèn điện, quạt điện dùng cho cá nhân, 

quạt gió (điều hòa không khí).  
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(210) 4-2015-30108 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.13.25 
(591) Vàng, trắng, đỏ, đen, cam tím, xanh lá 

cây, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần mật ngữ 12 
Chòm Sao   (VN) 
11B đường số 4, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành buổi hòa nhạc, tổ chức và điều khiển buổi hòa nhạc; tổ 
chức và điều khiển đại hội, sắp xếp và tiến hành đại hội; tổ chức cuộc thi sắc đẹp, sắp xếp 
cuộc thi sắc đẹp; dịch vụ giải trí; tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa; 
tổ chức trình diễn. 

 

 
(210) 4-2015-30109 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) IKARI SHODOKU CO., Ltd.  (JP) 

3-25, Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 37: Diệt động vật có hại (không dùng trong nông nghiệp, nghề làm vườn hoặc lâm 
nghiệp); điều tra (khảo sát) để diệt động vật có hại (không dùng trong nông nghiệp, lâm 
nghiệp hoặc nghề làm vườn); dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến diệt động vật có 
hại (không dùng trong nông nghiệp, lâm nghiệp hoặc nghề làm vườn); cho thuê thiết bị để 
diệt động vật có hại (không dùng trong nông nghiệp, lâm nghiệp hoặc nghề làm vườn); tư 
vấn về diệt động vật có hại (không dùng trong nông nghiệp, lâm nghiệp hoặc nghề làm 
vườn); sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị để diệt động vật có hại (không dùng trong nông 
nghiệp, lâm nghiệp hoặc nghề làm vườn); làm sạch toà nhà; làm sạch các cơ sở công 
nghiệp; làm sạch ống xả; làm sạch hệ thống điều hoà không khí; làm sạch bể chứa; làm 
sạch ống thoát nước; làm sạch sàn; làm sạch bên trong toà nhà và bề mặt bên ngoài toà 
nhà; sơn nội thất và ngoại thất; dịch vụ chống ẩm [xây dựng]; lắp đặt hệ thống điều khiển 
cho điều hoà không khí; lắp đặt thiết bị vệ sinh; lắp đặt máy móc; lắp đặt thiết bị dẫn 
nước; lắp đặt hệ thống tiêu nước; lắp đặt thiết bị điện; tân trang và phục chế nhà cửa.  

 

 
(210) 4-2015-30110 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Giáng Tiên  (VN) 
Số 33 Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; khăn quàng cổ; trang phục; mũ; giày; váy.  
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo.  
 

 
(210) 4-2015-30112 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

MEDIAN Việt Nam   (VN) 
Số nhà 14, ngõ 21 phố Khương Hạ, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-30113 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AN KHANG  (VN) 
Số nhà 84, ngõ 155/206 đường Trường 
Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-30114 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Việt Pháp   (VN) 
Cụm công nghiệp Lai Xá, xã Kim 
Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 33: Rượu vốtca; rượu uýtky; rượu brandi; rượu gạo; rượu vang; rượu hoa quả.  
 

 
(210) 4-2015-30115 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Nhất Phát  (VN) 
A72 Nam Thông 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-30116 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Nhất Phát  (VN) 
A72 Nam Thông 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-30117 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

EUROTEK-PHARM    (VN) 
Lô 4b, khu phát triển đô thị 4A, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-30118 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

EUROTEK-PHARM    (VN) 
Lô 4b, khu phát triển đô thị 4A, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-30119 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Ngô Đức Hiệp  (VN) 

Phòng 519, nhà A25 B5 Khu tập thể 
Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-30120 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2015-30121 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-30122 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2015-30123 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 

(210) 4-2015-30124 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 10.3.7; 15.1.13; 1.15.23; A5.5.20; 26.3.4

(591) Xanh dương, xanh lá, đỏ gạch, đỏ, vàng, 

vàng nhạt, trắng 

(731) Công ty cổ phần ứng dụng 
công nghệ viễn thông Bình 
Minh   (VN) 
Số 18, ngách 252/16, tổ 11, đường Ngọc 

Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn); thiết bị phát tín hiệu wifi; máy tính.  
 

 

(210) 4-2015-30125 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.3.4; 1.15.23; A5.5.21; A5.5.20 

(591) Xanh dương, xanh lá, đỏ gạch, đỏ, vàng, 

vàng nhạt, trắng 

(731) Công ty cổ phần ứng dụng 
công nghệ viễn thông Bình 
Minh  (VN) 
Số 18, ngách 252/16, tổ 11, đường Ngọc 

Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông như: cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ cung cấp kết nối 

viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ hội nghị truyền hình (qua mạng viễn 

thông); dịch vụ phát sóng truyền thanh và truyền hình không dây; cung cấp dịch vụ diễn 

đàn trực tuyến. 
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(210) 4-2015-30126 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.21; A26.4.24 
(731) NATURAL WATERS OF VITI 

LIMITED  (FJ) 
3 Naikabula Road, Lautoka, Fiji 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống; nước uống đóng chai; nước mạch phun tự nhiên (đồ uống); nước 

mạch phun tự nhiên đóng chai để uống; nước khoáng (đồ uống); nước khoáng đóng chai 
để uống; nước suối (đồ uống); nước suối đóng chai để uống. 

 

 
(210) 4-2015-30127 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty giấy ánh Dương   (VN) 

Thôn Doãn Thượng, xã Xuân Lâm, 
huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ; băng vệ sinh dạng nút; tã lót vệ sinh dùng cho người 

không tự kiềm chế được; tã lót trẻ em bằng giấy hoặc xenlulô; bỉm trẻ em bằng giấy hoặc 
xenlul«. 

 
 

(210) 4-2015-30128 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh rêu, trắng, đen bóng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ viễn 
thông Tuấn Minh  (VN) 
Xóm 2, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thẻ, sim điện thoại; mua bán điện thoại; mua bán điện thoại di động; 

mua bán phụ kiện, linh kiện điện thoại.  
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(210) 4-2015-30129 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Hồng, trắng 
(731) SABINA FAREAST CO., LTD  (TH) 

12 Arun-amarin Rd, Arun-amarin, 
Bangkoknoi, Bangkok 10700, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 
(VIETSKY INT' LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 25: áo nịt ngực (cho phụ nữ), quần đùi; cái yếm dài (trang phục); áo hai dây bó sát 
người (cho phụ nữ); váy lót dài của phụ nữ; quần áo ngủ; thắt lưng (đi kèm quần áo); bộ 
quần áo comple; quần áo bơi. 

 

 
(210) 4-2015-30130 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.4; 26.1.1; 1.15.23; 

1.5.1; 1.13.1 
(591) Xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất cơ khí 
và thương mại Quốc tế  (VN) 
Số 131 phố Cầu Cốc, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu 
kiện bằng kim loại vận chuyển được; hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt; ống 
dẫn và ống bằng kim loại; sản phẩm kim loại thường không xếp trong các nhóm khác. 

 

 
(210) 4-2015-30131 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.3; 26.11.1; 26.4.2; 26.3.1; 25.7.20; 

A25.3.7 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quảng cáo 
thương mại S.T.L  (VN) 
3/7 đường 37, khu phố 7, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 21: Mâm; chậu (thau); rổ; muỗng để múc (đồ dùng trên bàn); nồi hầm (nồi áp suất) 
(tất cả đều làm bằng i nốc không dùng điện); đĩa ăn. 

 

Nhóm 35: Mua bán: mâm; chậu (thau); rổ; muỗng để múc (đồ dùng trên bàn); nồi hầm 
(nồi áp suất) (tất cả đều làm bằng i nốc không dùng điện); đĩa ăn. 
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(210) 4-2015-30132 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Phúc Lộc  (VN) 
Lô C2, khu công nghiệp Khánh Phú, xã 
Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, tỉnh 
Ninh Bình 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt đã được bảo quản; thịt đóng hộp; bơ; pho mát, cá được bảo quản; cá đóng 

hộp; trái cây được bảo quản; thực phẩm làm từ cá (đồ ăn dùng cho người); chiết xuất từ 
thịt, sản phẩm sữa; nước ép rau quả dùng trong nấu ăn; nước rau quả nấu đông dùng cho 
thực phẩm; sữa; sữa chua. 

 

 
(210) 4-2015-30133 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Phúc Lộc  (VN) 
Lô C2, khu công nghiệp Khánh Phú, xã 
Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, tỉnh 
Ninh Bình 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt đã được bảo quản; thịt đóng hộp; bơ; pho mát, cá được bảo quản; cá đóng 

hộp; trái cây được bảo quản; thực phẩm làm từ cá (đồ ăn dùng cho người); chiết xuất từ 
thịt, sản phẩm sữa; nước ép rau quả dùng trong nấu ăn; nước rau quả nấu đông dùng cho 
thực phẩm; sữa; sữa chua. 

 

 
(210) 4-2015-30134 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A26.11.12 
(591) Vàng, xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

dịch vụ Hưng Việt  (VN) 
Thôn La Xá, xã Thanh Tùng, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo bằng da, da tổng hợp; tạp dề; quần áo cho trẻ em; quần áo mưa; trang 

phục lễ hội. 
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(210) 4-2015-30135 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 1.15.21; 1.15.15 

(591) Đỏ, vàng, xanh, trắng 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Minh Vinh  (VN) 
Thôn Vũ Lăng, xã Dân Hòa, huyện 

Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng. 
 

 

(210) 4-2015-30136 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty TNHH Giai Cảnh   (VN) 
295 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; dầu gió; thực phẩm chức năng; trà giảm béo dùng 

cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-30137 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 6.1.2; A5.1.16; A5.1.7; 

26.1.1 

(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, xanh lam 

(731) Công ty TNHH Quỳnh Vũ   (VN) 
Phòng G2, tầng Trệt, 51 Yên Thế, 

phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ: trang trại, trồng trọt, làm vuờn. 
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(210) 4-2015-30138 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.1.8; 2.3.8; A2.1.16; A2.3.16 
(591) Đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH An Hữu   (VN) 

Số 45 Tân Trụ, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy móc, thiết bị phục vụ ngành nông nghiệp, động 

cơ đa năng, máy phát điện, tổ máy phát điện, máy cắt cỏ, đầu phun áp lực, máy cưa xích, 
máy phun thuốc trừ sâu, dụng cụ điện cầm tay, thiết bị điện, tủ phân phối điện và phụ 
tùng của chúng, động cơ điện, cân bàn, cân điện tử dùng trong dân dụng, công nghiệp và 
phụ tùng của cân, ống dẫn dùng trong nông nghiệp. 

 

(210) 4-2015-30139 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 25.5.1; 24.13.1; 24.17.5 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) BROWN & WATSON 

INTERNATIONAL PTY LIMITED  
(AU) 
29 Taras Avenue, Altona North, Victoria 
3025, Australia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nén khí; máy nén khí dùng cho lốp xe cộ; máy nén khí dùng cho lốp xe 

đạp; máy phát điện. 
 

Nhóm 09: ắc quy; thiết bị nạp ắc quy; ắc quy khởi động; dây nối ắc quy; bộ ắc quy khởi 
động dự phòng; bộ chống đột biến điện; bộ chỉnh lưu dòng điện; máy đo áp suất lốp xe. 

 

 
(210) 4-2015-30141 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.17.5; 16.3.17; A16.1.5; 26.11.22 
(591) Nâu, nâu nhạt, trắng, vàng kem 
(731) MOIMCOMMS CO., LTD  (KR) 

k4, Seoul National Univ. SKtelecom, 1, 
Gwanak-ro, Gwanak-gu, Seoul, Republic 
of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng, dụng máy tính cho điện thoại di động; phần mềm ứng dụng 

cho thiết bị di động; phần mềm ứng dụng cho điện thoại thông minh; phần mềm ứng dụng 
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cho thiết bị đầu cuối di động; phần mềm máy tính dùng cho mạng phân phối dữ liệu 
không dây; phần mềm để xử lý hình ảnh; chương trình máy tính được ghi sẵn; chương 
trình máy tính; phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi máy tính; chương trình máy vi 
tính dùng cho hình ảnh; phần mềm ứng dụng cho thiết bị di động có thể tải xuống được; 
phần mềm ứng dụng cho điện thoại thông minh có thể tải xuống được; điện thoại thông 
minh; máy tính bảng; điện thoại cầm đi được; phiếu thưởng mua hàng có thể tải xuống 
được; chương trình hệ điều hành, máy tính dùng cho thông tin liên lạc; giao diện cho máy 
tính. 

 

 
(210) 4-2015-30142 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12 
(731) COSMETEX ROLAND CO., LTD.   (JP) 

12-32, Akasaka 1-chome, Minato-ku, 
Tokyo, 107-0052 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng vệ sinh ở dạng bánh, xà phòng tắm, xà phòng ở dạng lỏng, xà phòng 

chăm sóc cơ thể, xà phòng khử mùi, chế phẩm gội đầu, xà phòng có chứa thuốc, chế 
phẩm rửa mặt, mỹ phẩm, nước thơm cho mỹ phẩm, sữa cho mục đích mỹ phẩm, huyết 
thanh cho mục đích làm đẹp, huyết thanh cho mục đích làm đẹp ở dạng gel, sữa dùng cho 
da mặt, kem mỹ phẩm, chế phẩm tẩy trang, chế phẩm làm sạch cho mục đích vệ sinh, 
kem lạnh (chế phẩm dưỡng da), kem cạo dâu, chế phẩm chống nắng, mặt nạ làm đẹp; chế 
phẩm trang điểm tạo lớp nền, dầu gội đầu, chế phẩm xả tóc, chế phẩm dưỡng tóc, kem 
dùng cho tóc; chế phẩm mỹ phẩm hạn chế sự mọc tóc, nước thơm dùng cho cơ thể, kem 
dùng cho cơ thể; kem dùng cho tay; chế phẩm đánh răng. 

 

 
(210) 4-2015-30143 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) COSMETEX ROLAND CO., LTD.  (JP) 

12-32, Akasaka 1-chome, Minato-ku, 
Tokyo, 107-0052 Japan  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng vệ sinh ở dạng bánh, xà phòng tắm, xà phòng ở dạng lỏng, xà phòng 

chăm sóc cơ thể, xà phòng khử mùi, chế phẩm gội đầu, xà phòng có chứa thuốc, chế 
phẩm rửa mặt, mỹ phẩm, nước thơm cho mỹ phẩm, sữa cho mục đích mỹ phẩm, huyết 
thanh cho mục đích làm đẹp, huyết thanh cho mục đích làm đẹp ở dạng gel, sữa dùng cho 
da mặt, kem mỹ phẩm, chế phẩm tẩy trang, chế phẩm làm sạch cho mục đích vệ sinh, 
kem lạnh (chế phẩm dưỡng da), kem cạo dâu, chế phẩm chống nắng, mặt nạ làm đẹp; chế 
phẩm trang điểm tạo lớp nền, dầu gội đầu, chế phẩm xả tóc, chế phẩm dưỡng tóc, kem 
dùng cho tóc; chế phẩm mỹ phẩm hạn chế sự mọc tóc, nước thơm dùng cho cơ thể, kem 
dùng cho cơ thể; kem dùng cho tay; chế phẩm đánh răng. 
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(210) 4-2015-30145 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.13.25 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
Minh Hưng - Sikico  (VN) 
Tổ 2, khu phố Xa Cam, phường Hưng 
Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

 
(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu dùng cho động cơ; xăng; dầu động cơ; chất bôi trơn; khí than. 
 

Nhóm 05: Rễ cây thuốc; dược thảo; vỏ cây dùng cho dược phẩm. 
 

Nhóm 09: Bộ ghép nối âm thanh; cáp âm thanh; thiết bị liên lạc; thiết bị truyền phát âm 
thanh; thiết bị thu hình; bộ thu phát sóng. 

 
Nhóm 10: Thiết bị mài dùng trong y khoa; thiết bị phục hồi chức năng cơ thể dùng cho 
mục đích y tế; thiết bị vật lý trị liệu; dụng cụ phóng điện trị liệu; thiết bị xét nghiệm cho 
mục đích y tế. 

 
Nhóm 11: Hệ thống làm sạch nước; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; hệ thống cung 
cấp nước; thiết bị tiệt trùng nước. 

 
Nhóm 16: Giấy; giấy bao gói; giấy cho thiết bị ghi; giấy viết; bìa cứng. 

 
Nhóm 17: Nhựa tổng hợp (dạng bán thành phẩm); vật liệu cách âm; hợp chất chóng âm 
cho các công trình xây dựng. 

 
Nhóm 19: Đất sét; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; lớp phủ bề mặt không bằng 
kim loại dùng cho xây dựng; cấu kiện xây dựng bằng bê-tông; ván sàn gỗ. 

 
Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; quả tươi; mầm hạt giống cho lĩnh vực thực vật học; rau 
cỏ tươi; động vật sống; hạt giống thực vật. 

 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước khoáng. 

 
Nhóm 35: Quản lý kinh doanh của khách sạn; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 

 
Nhóm 36: Môi giới; ký gửi các đồ vật quý giá; môi giới bất động sản; quản lý bất động 
sản; cho thuê bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; tư vấn xây dựng; giám sát việc xây 
dựng công trình; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; dịch vụ cách nhiệt, cách điện, cách âm 
trong xây dựng. 

 
Nhóm 39: Cho thuê phương tiện vận tải; cho thuê kho chứa hàng; dịch vụ lưu kho; vận tải 
hàng hóa. 

 
Nhóm 41: Thông tin giáo dục; huấn luyện (đào tạo); giảng dạy; đào tạo thực hành. 
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Nhóm 42: Tư vấn phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; lập trình máy tính. 
 

 
(210) 4-2015-30148 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Xanh lam, trắng 
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng; nước súc miệng không chứa dược chất; chế phẩm dùng đế 
đánh bóng răng (không chứa dược chất); chế phẩm dạng bột dùng để đánh răng (không 
chứa dược chất). 

 

 
(210) 4-2015-30149 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.9.10; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, trắng 
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng; nước súc miệng không chứa dược chất; chế phẩm dùng đế 
đánh bóng răng (không chứa dược chất); chế phẩm dạng bột dùng để đánh răng (không 
chứa dược chất). 

 

 
(210) 4-2015-30150 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.9.10; 1.15.23; 26.1.2; 1.15.21; 26.1.4 
(591) Tím, đỏ, trắng 
(731) UNILEVER N.V.    (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng, nước súc miệng không chứa dược chất; chế phẩm dùng để 
đánh bóng răng (không chứa dược chất); chế phẩm dạng bột dùng để đánh răng (không 
chứa dược chất). 
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(210) 4-2015-30151 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6; 26.15.1 
(591) Xanh da trời, trắng 
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng; nước súc miệng không chứa dược chất; chế phẩm dùng để 

đánh bóng răng (không chứa dược chất); chế phẩm dạng bột dùng để đánh răng (không 
chứa dược chất). 

 

 
(210) 4-2015-30152 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.17.18 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Fvieu Việt Nam   (VN) 
Thôn Lập Thạch, xã Đông Xuân, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-30153 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Fvieu Việt Nam   (VN) 
Thôn Lập Thạch, xã Đông Xuân, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-30154 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Fvieu Việt Nam   (VN) 
Thôn Lập Thạch, xã Đông Xuân, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2015-30155 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 24.17.18 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Fvieu Việt Nam   (VN) 
Thôn Lập Thạch, xã Đông Xuân, huyện 

Quốc Oai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-30157 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A26.3.7; 26.5.1; 26.13.25 

(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Vũ Minh Tiến  (VN) 
Căn 452 chung cư 2 Đồng Đen, phường 

14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp gas, nồi nấu cơm bằng điện, quạt hút khói dùng cho nhà bếp, lò nướng 

dùng điện, bếp điện, đồ dùng nấu nướng sử dụng điện.  
 

 
(210) 4-2015-30158 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A1.1.10; A1.1.2 

(591) Xanh da trời, đỏ 

(540) 

 

(731) Nguyễn Xuân Tú  (VN) 
Số 8, ngõ 637 Trương Định, phường 

Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 19: Gỗ lát sàn, gỗ xây dựng, gỗ lát tường, tấm lát sàn (không bằng kim loại), gỗ 

dán. 
 

Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ bằng gỗ. 
 

Nhóm 35: Mua bán gỗ, mua bán các loại gỗ. 
 

Nhóm 40: Đốn gỗ, xẻ gỗ, gia công gỗ. 
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(210) 4-2015-30159 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.5.1; 26.5.9 

(731) Công ty TNHH nhựa và hóa 
chất TPC VINA   (VN) 
Khu công nghiệp Gò Dầu, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai   

(540)  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất dẻo dạng thô; nhựa tổng hợp dạng thô.  
 

 
(210) 4-2015-30160 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.5.1; 26.5.9 

(591) Đỏ, đen, trắng 

(731) Công ty TNHH nhựa và hóa 
chất TPC VINA   (VN) 
Khu công nghiệp Gò Dầu, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất dẻo dạng thô; nhựa tổng hợp dạng thô.  

 
 

(210) 4-2015-30161 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty TNHH nhựa và hóa 
chất TPC VINA  (VN) 
Khu công nghiệp Gò Dầu, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất dẻo dạng thô; nhựa tổng hợp dạng thô.  
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(210) 4-2015-30163 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) DOLE FOOD COMPANY, INC.   (US) 

One Dole Drive, Westlake Village, 
California 91362-7300 U.S.A  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi. 

 

 
(210) 4-2015-30165 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.1.22; 25.1.6; 2.1.4; A26.4.6; 2.1.3 
(591) Đỏ đậm, đỏ nhạt, đen, trắng, xanh lá 

đậm, xanh lá nhạt 
(731) FRIESLAND BRANDS B.V.   (NL) 

Stationsplein 4, 3818 LE 
AMERSFOORT, the Netherlands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phầm từ sữa; đồ uống làm từ sữa (trong đó sữa là thành phần 

chính); sản phẩm làm từ sữa (không thuộc các nhóm khác) cụ thể là sữa bột có hương liệu 
hoặc không có hương liệu (không dành cho trẻ sơ sinh); kem [sản phẩm sữa]; chất thay 
thế cho kem hoặc sữa dùng khi pha cà phê; bột kem pha cà phê [sản phẩm sữa]; sữa đặc 
có đường và sữa đặc không đường; sữa không kem.  

 

 
(210) 4-2015-30166 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; A5.3.13; 25.1.25 
(591) Ghi, trắng, nâu, xanh lá 
(731) Công ty cổ phần Chế biến 

Nông sản Thái Nguyên   (VN) 
Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà), đồ uống trên cơ sở trà. 
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(210) 4-2015-30167 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) SHENZHEN VIMTAG TECHNOLOGY 

CO., LTD.   (CN) 
6F, Suite A, Nanfeng Building, Nanshan 
Cloud Valley Innovative Industrial Park, 
No.1183, Liuxian Road, Taoyuan Street, 
Nanshan District, Shenzhen City 518055, 
Guangdong Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; màn hình [phần cứng máy vi tính]; công cụ  giám 
sát [chương trình máy tính]; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; 
thiết bị kiểm tra, dùng điện; máy quay viđêô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; máy 
ghi hình; thiết bị giám sát trẻ nhỏ; thiết bị video giám sát trẻ nhỏ; hệ thống phòng trộm, 
chạy điện.  

 

 
(210) 4-2015-30168 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.23; 1.15.3 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Công nghệ 
Truyền thông AZ Việt Nam  
(VN) 
Lô 6.2 tầng 25 Keangnam Hanoi 
Landmard Tower 72, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán điện tử, dịch vụ xử lý các giao dịch thanh toán bằng thẻ 

thanh toán, thẻ tín dụng, thẻ nợ, thẻ ví điện tử và tiền điện tử, dịch vụ chuyển tiền qua các 
phương tiện truyền thông điện tử.  

 

 
(210) 4-2015-30169 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 4.3.20; A3.7.24; 3.7.16 
(591) Vàng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH máy tính 
Phượng Hoàng Đỏ  (VN) 
Lô 6.2, tầng 25, Keangnam Hanoi 
Landmark Tower, phường Mễ Trì, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 09: Máy vi tính, thiết bị liên lạc, thiết bị đo lường, thiết bị nghe nhìn, pin điện, 
trang thiết bị cứu hộ. 

 

 
(210) 4-2015-30170 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH Thương Mại - 

Dịch Vụ - Sản Xuất Hóa Mỹ 
Phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; dầu gội đầu; chế phẩm mỹ phẩm để 

tắm; keo xịt tóc.  
 

 
(210) 4-2015-30171 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) MUSIC GROUP IP LTD.   (VG) 

Trident Chambers, Wickhams Cay, PO 
Box 146, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị dùng để tạo, ghi âm, truyền tải, xử lý, nhận, tùy chỉnh và sao chép âm 
thanh, cụ thể là micrô, thiết bị khuếch đại micro, hộp đầu vào trực tiếp (thiết bị âm thanh), 
bảng điều khiển âm thanh, bộ xử lý động (thiết bị âm thanh), thiết bị xử lý hiệu ứng và tín 
hiệu, thiết bị cân bằng âm thanh, thiết bị chia tín hiệu, thiết bị điều khiển âm thanh, thiết 
bị điều khiển tín hiệu âm thanh, thiết bị phân chia tín hiệu, thiết bị chuyển đổi tín hiệu, 
thiết bị khuếch đại tai nghe, tai nghe, thiết bị khuếch đại tín hiệu, thiết bị khuếch đại âm 
thanh nhạc cụ âm nhạc, loa; thiết bị điều khiển ánh sáng; phần mềm máy tính dùng để 
tạo, ghi âm, truyền tải, xử lý, nhận, tùy chỉnh và sao chép âm thanh; hướng dẫn sử dụng 
dưới dạng điện tử.  

 

 
(210) 4-2015-30174 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.1; 3.7.16 
(731) Công ty TNHH VIET RAPTOR  

(VN) 
304/12/11B Bùi Đình Túy, phường 12, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 
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(511)   Nhóm 31: Động vật sống; thực phẩm cho động vật; giống động vật; giống chim (các loại 
chim như chim cắt, chim ưng, đại bàng, chim ó, chim diều, chim cú). 

 
Nhóm 35: Mua bán các loại động vật nuôi (còn sống), các loại thực phẩm cho động vật, 
giống động vật, giống chim (các loại chim cắt, chim ưng, đại bàng, chim ó, chim diều, 
chim có). 

 
Nhóm 44: Chăn nuôi động vật. 

 

 
(210) 4-2015-30175 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.4.24 
(591) Đen, vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Ngô Kim Lai   (VN) 
297-299 Âu Dương Lân, phường 2, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bổ viên nang làm từ đông trùng hạ thảo; thực phẩm chức năng dạng 

nước làm từ đông trùng hạ thảo; thực phẩm chức năng dạng bột làm từ đông trùng hạ 
thảo. 

 

 
(210) 4-2015-30176 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) HETERO LABS LIMITED  (IN) 

7-2-A2, Hetero Corporate Industrial 
Estate, Sanathnagar, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 

(INLES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-30177 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) HETERO LABS LIMITED  (IN) 

7-2-A2, Hetero Corporate Industrial 
Estate, Sanathnagar, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 

(INLES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-30178 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.1; A26.3.6 
(731) Vi Thị Thanh Hà  (VN) 

Tổ 4, phường Tân Thịnh, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 41: Xuất bản sách. 

 

 
(210) 4-2015-30179 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.1; A26.3.6 
(731) Vũ Viết Thịnh  (VN) 

Số 11, đường 27, khu phố 5, phường An 
Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy khuếch đại tín hiệu âm thanh; máy phát tín hiệu âm thanh; dây điện 

truyền tín hiệu.  
 

 
(210) 4-2015-30180 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.1; A26.3.6 
(731) Đinh Thị Tú  (VN) 

ấp Vườn Dừa, xã Phước Tân, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 
 

 
(210) 4-2015-30181 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.1.1; 1.15.11; 4.3.20 
(591) Vàng, trắng, xanh da trời, xanh lá cây, 

đỏ 
(731) Hộ kinh doanh Phương Thị 

Kinh  (VN) 
051/1 - KV Thới Hòa, phường Thới An, 
quận ¤ Môn, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo. 

 

 
(210) 4-2015-30182 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.4; 15.7.1; 25.7.20; 26.13.25 
(591) Hồng đậm, nâu đỏ, đen, trắng, vàng, ghi 

xám 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Proconco 
Cần Thơ  (VN) 
Lô đất số 13-14, khu công nghiệp Trà 
Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình 
Thủy, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho chim cảnh. 

 

 
(210) 4-2015-30183 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.4; 15.7.1; 25.7.20; 26.13.25 
(591) Hồng, nâu đỏ, đen, trắng, vàng, ghi xám 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Proconco 
Cần Thơ   (VN) 
Lô đất số 13-14, khu công nghiệp Trà 
Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình 
Thủy, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gà nòi, gà cảnh. 
 

 
(210) 4-2015-30184 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.1; 26.4.1; 26.4.3; A26.11.12 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Đặng 

Toàn  (VN) 
Lô KB, đường số 3, khu công nghiệp Tân 
Phú Thạnh - giai đoạn 1, huyện Châu 
Thành A, tỉnh Hậu Giang 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 04: Xăng dầu; khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) dùng trong dân dụng và công nghiệp. 
 

Nhóm 06: Đồ chứa bằng kim loại dùng chứa khí nén và nhiên liệu dạng lỏng gồm: bình; 
chai, bồn. 

 
Nhóm 35: Mua bán xăng; mua bán dầu hỏa; mua bán khí dầu mỏ hóa lỏng. 

 

 
(210) 4-2015-30185 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Mekong 

Fruit  (VN) 
ấp Phú Xuân A, thị trấn Mái Dầm, 
huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây đã qua sơ chế, bảo quản và chế biến; trái cây sấy.  
 

Nhóm 31: Trái cây tươi (quả tươi).  
 

 
(210) 4-2015-30187 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 26.13.1 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Công nghệ 
và Tầm nhìn Yêu Âm nhạc  (VN)
125/20 Hòa Hưng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 38: Truyền hình cáp; phát thanh; truyền hình; phát sóng truyền thanh, truyền hình 
không dây; thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; hãng thông tấn. 

 
Nhóm 41: Sản xuất phim trên băng hình; dịch vụ viết kịch bản phim, kịch, rạp chiếu 
phim; phân phối phim điện ảnh; dịch vụ giải trí, cụ thể là, sản xuất chương trình hòa nhạc, 
chương trình biểu diễn âm nhạc, nhạc kịch, chương trình truyền hình hoặc trình diễn kịch, 
lập kế hoạch và tổ chức các liên hoan phim; cho thuê máy chiếu phim và phụ tùng của 
máy chiếu phim. 

 

 
(210) 4-2015-30189 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.3 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xám, tím, hồng, xanh da 

trời, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
gà giống Dabaco  (VN) 
Thôn Hộ Vệ, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, 
tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 31: Động vật sống. 
 

Nhóm 35: Mua bán gà các loại như: gà giống, gà thương phẩm. 
 

Nhóm 44: Gây giống động vật. 
 

 
(210) 4-2015-30190 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.3 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xám, tím, hồng, xanh da 

trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Gà Giống DABACO   (VN) 
Thôn Hộ Vệ, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, 
tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 31: Động vật sống.  
 

Nhóm 35: Mua bán gà các loại như: gà giống, gà thương phẩm.  
 

Nhóm 44: Gây giống động vật. 
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(210) 4-2015-30191 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
 
(731) 

CLAIRE'S KOREA CO., LTD.  (KR) 
12th fl, Metro Tower, 10, Toegye-ro, 
Jung-gu, Seoul 100-722, South Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy móng; bút chì kẻ lông mày; mỹ phẩm dùng cho lông mày; phấn hồng, 

sáp môi (dùng trang điểm); mỹ phẩm dùng cho da mặt và cơ thể; son môi; thuốc bôi lông 
mi mắt (mát-ca-ra); nước sơn móng; sơn trang trí móng; kem nền trang điểm; đồ trang 
điểm (mỹ phẩm); phấn má hồng; mỹ phẩm dùng cho lông mi; đồ kẻ viền mắt; bút chì kẻ 
viền mắt; chất tẩy trang mắt; phấn mắt; bút chì kẻ mắt; mỹ phẩm phấn hồng, sáp môi; dầu 
làm bóng móng dùng cho mục đích mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-30192 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Văn phòng luật sư Nguyền 
Hữu Quyền  (VN) 
320 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 45: Tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng theo quy định pháp luật, đại diện ngoài tố 
tụng để thực hiện các công việc liên quan đến pháp luật. 

 

 
(210) 4-2015-30193 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) SUNG AM, LEE  (KR) 

76-1, Teulmonni-gil, Sinbuk-myeon, 

Pocheon-si, Gyeonggi-do, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 11: Máy ướp lạnh; tủ lạnh; tủ bày hàng đông lạnh; máy ướp lạnh chạy bằng điện 
dùng cho mục đích thương mại; tủ lạnh dùng cho mục đích gia dụng; tủ lạnh chạy bằng 
ga; tủ lạnh nhiều cánh. 

 

 
(210) 4-2015-30194 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) SUNG AM, LEE   (KR) 

76-1, Teulmonni-gil, Sinbuk-myeon, 

Pocheon-si, Gyeonggi-do, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
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(511)   Nhóm 11: Máy ướp lạnh; tủ lạnh; tủ bày hàng đông lạnh; máy ướp lạnh chạy bằng điện 
dùng cho mục đích thương mại; tủ lạnh dùng cho mục đích gia dụng; tủ lạnh chạy bằng 
ga; tủ lạnh nhiều cánh. 

 

 
(210) 4-2015-30195 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Đen, trắng, xám, đỏ 
(731) SUNG AM, LEE   (KR) 

76-1, Teulmonni-gil, Sinbuk-myeon, 

Pocheon-si, Gyeonggi-do, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy ướp lạnh; tủ lạnh; tủ bày hàng đông lạnh; máy ướp lạnh chạy bằng điện 

dùng cho mục đích thương mại; tủ lạnh dùng cho mục đích gia dụng; tủ lạnh chạy bằng 
ga; tủ lạnh nhiều cánh. 

 

 
(210) 4-2015-30198 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 5.3.11; 5.5.19 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh nõn chuối 
(731) Công ty TNHH Nước Lá Xanh  

(VN) 
Số 19 Phan Văn Bảy, tổ 34, khóm 3, 
phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 
(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước tinh khiết (đóng bình, đóng chai).  

 

 
(210) 4-2015-30199 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ hóa mỹ 
phẩm Thiên Lộc Thành  (VN) 
379B đường TTH 21, tổ 18, khu phố 1, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, tinh dầu, sữa tắm.  
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(210) 4-2015-30200 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Mạn Ngọc  (VN) 
96 đường 64, phường 10, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa, dung dịch vệ sinh cá nhân (không chứa thuốc); kem 

dưỡng da, chất tẩy rửa, sữa tắm.  
 

 
 

(210) 4-2015-30201 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Mạn Ngọc  (VN) 
96 đường 64, phường 10, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa, dung dịch vệ sinh cá nhân (không chứa thuốc); kem 

dưỡng da; chất tẩy rửa; sữa tắrn.  
 

(210) 4-2015-30202 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Mạn Ngọc   (VN) 
96 đường 64, phường 10, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa, dung dịch vệ sinh cá nhân (không chứa thuốc); kem 

dưỡng da; chất tẩy rửa; sữa tắm.  
 

 
(210) 4-2015-30203 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.5.19 
(591) Đen, trắng, tím, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Mạn Ngọc   (VN) 
96 đường 64, phường 10, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa, dung dịch vệ sinh cá nhân (không chứa thuốc); kem 
dưỡng da; chất tẩy rửa; sữa tắm. 
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(210) 4-2015-30204 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Đại Đại Dương  
(VN) 
Số 8 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại như: gạch, gạch men ốp tường, gạch men lát 
nền. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các vật liệu xây dựng phi kim: gạch, gạch men ốp 
tường, gạch men lát nền.  

 

 
(210) 4-2015-30205 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Vũ Lan Vy  (VN) 
66 Trần Hưng Đạo, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa răng. 
 

 
(210) 4-2015-30208 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.2 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất, 
thương mại Trúc Thôn   (VN) 
Khu dân cư Tiên Sơn, phường Cộng Hòa, 
Thị Xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng bình, chai. 
 

 
(210) 4-2015-30209 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A2.5.23; 15.7.1; A2.1.23; A2.3.23 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Huỳnh Mỹ Hữu  (VN) 
1570/135A, Võ Văn Kiệt, phường 7, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 12: Nhông xích đĩa xe máy.  
 

 
(210) 4-2015-30210 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540)  
(731) Công ty TNHH Top Rượu  (VN) 

Số 27 Kinh Dương Vương, phường Hòa 
Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ: rượu, bia, thuốc lá, thuốc lào, nước giải khát, các loại thực 

phẩm (như thịt, cá, đường, sữa, bánh kẹo), ngũ cốc và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc 
(như bột, tinh bột, bánh), máy vi tính và thiết bị ngoại vi, thiết bị và linh kiện điện tử viễn 
thông, nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận, quảng cáo.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ đặt phòng trong khách sạn; dịch vụ cho thuê phòng 
họp cho các cuộc hội thảo và triển lãm; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà 
hàng thực hiện).  

 

 
(210) 4-2015-30211 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.5.3; 1.17.11 
(591) Trắng, vàng, đỏ đô 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Kim Linh Phát  (VN) 
E 102A, tổ 5, KP 5, Long Bình, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào. 

 

 
(210) 4-2015-30212 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.5.19; 5.3.20 
(591) Xanh lá, nâu xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư Lê Gia Phát   (VN) 
20/27 đường số 9, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 31: Rau và quả tươi, cây và hoa tự nhiên.  
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(210) 4-2015-30213 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.1.1; 26.3.23 
(591) Xanh lá, trắng, đồng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư Lê Gia Phát   (VN) 
20/27 đường số 9, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Tài chính; tiền tệ. 
 

 
(210) 4-2015-30214 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.4 
(591) Xanh đậm, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Huy Nam  (VN) 
Số 142 Định Công, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu, mỡ công nghiệp. 
 

Nhóm 12: Xe cộ. 
 

 
(210) 4-2015-30215 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Dinh  (VN) 
Trương Xá, Toàn Thắng, Kim Động, tỉnh 
Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu mạnh. 
 

 
(210) 4-2015-30216 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Dinh  (VN) 
Trương Xá, Toàn Thắng, Kim Động, tỉnh 
Hưng Yên 
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(511)   Nhóm 33: Rượu mạnh. 
 

 
(210) 4-2015-30217 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) HETERO LABS LIMITED   (IN) 

7-2-A2, Hetero Corporate Industrial 
Estate, Sanathnagar, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 

(INLES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-30218 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) TROIKAA PHARMACEUTICALS 

LIMITED   (IN) 
Commerce House - 1, Satya Marg, 
Bodakdev, Ahmedabad - 380 054, 
Gujarat, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-30219 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 3.2.1 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
thiết bị công nghệ Gia 
Khương  (VN) 
62/113/12 Lý Chính Thắng, phường 8, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị và phụ tùng máy bơm công nghiệp.  
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(210) 4-2015-30220 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 5.3.11; 25.7.20 
(591) Đỏ đô, xanh lá mạ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Bảo Lam  (VN) 
Số 595 Phạm Văn Đồng, khối 1, phường 
Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
§¨kL¨k  

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

 
(210) 4-2015-30224 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.9; 26.1.1; 26.1.6 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần CID Việt Nam  
(VN) 
Số 9B, ngõ 79 Khương Đình, phường 
Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; bàn; ghế; giường; tủ; giá (đồ đạc). 
 
 

(210) 4-2015-30225 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) SHENZHEN HUADENGFENG 

GARMENTS CO., LTD.  (CN) 
A, 5/F, Building C, Dongshangang 
Industrial Zone, Gushu Village, Xixiang 
Town, Bao'an District, Shenzhen, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); quần áo cho người lái xe môtô; quần áo cho người đi xe 
đạp; đồ đi ở chân (trang phục); mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; găng tay [trang phục]. 

 
 

(210) 4-2015-30226 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.5; 2.7.23; A2.1.24; A2.3.24; 

A2.5.24 
(731) ZHEJIANG YUTAI HITECH 

CHEMICAL CO., LTD.  (CN) 
1/F, North Gate, No. 1419 Renmin East 
Road, Shaoxing, Zhejiang, P.R. China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 02: Chế phẩm nhuộm anilin; màu nhuộm; chất cắn màu cho da thuộc; sơn phủ; 
chất nhuộm màu gỗ; mực in cho máy sao chụp. 

 

 
(210) 4-2015-30227 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.2 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Dịch vụ In ấn 
Bao bì Thông minh  (VN) 
1745/3D đường An Phú Đông 27, khu 
phố 3, phường An Phú Đông, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in: in ấn bao bì. 

 

 
(210) 4-2015-30228 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn quốc tế 
Khang Long  (VN) 
2 Đống Đa, phường Thuận Phước, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng; tư vấn xây dựng; phá dỡ các 

công trình xây dựng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; xây dựng dưới nước. 
 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; nghiên cứu dự án kỹ thuật; kiểm soát chất lượng, 
kiểm tra chất lượng; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công 
cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hóa chất. 

 

 
(210) 4-2015-30229 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.20 
(591) Vàng, vàng đồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiên Đường Sài 
Gòn  (VN) 
ấp Long Phú, xã Tân Kim, huyện Cần 
Giuộc, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tang lễ (bao gồm công viên nghĩa trang). 
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(210) 4-2015-30231 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm bánh mứt kẹo 
Công Tuyền  (VN) 
Số 339 Quán Rẽ, xã Mỹ Đức, huyện An 
Lão, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; sô cô la; chè; cà phê; bột ngũ cốc. 
 
 

(210) 4-2015-30232 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Nga Việt  (VN) 
644/2 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-30233 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Nga Việt  (VN) 
644/2 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-30234 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Thuận Phát  (VN) 
Lô 44-TT 2B khu đô thị mới Văn Quán, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-30235 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Nhất Phát  (VN) 
A72 Nam Thông 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-30236 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
 (731) 

Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Nhất Phát  (VN) 
A72 Nam Thông 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-30237 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Nguyễn Quang Thái   (VN) 

Phòng 510A, nhà C16, phường Thanh 
Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-30238 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.15; A26.11.12 
(591) Xanh, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
sản xuất bia - rượu - nước giải 
khát  (VN) 
Tổ 5, khu Tân Lập 4, phường Cẩm Thủy, 
thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước ngọt có ga và các loại đồ uống không có cồn; 

nước uống hoa quả không cồn và nước ép trái cây. 
 

 
(210) 4-2015-30239 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
sản xuất bia - rượu - nước giải 
khát  (VN) 
Tổ 5, khu Tân Lập 4, phường Cẩm Thủy, 
thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước ngọt có ga và các loại đồ uống không có cồn; 

nước uống hoa quả không cồn  và nước ép trái cây. 
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(210) 4-2015-30240 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 3.7.17 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Đặng Thành 
Tập  (VN) 
704/86 Hương lộ 2, khu phố 4, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ (nón). 

 

 
(210) 4-2015-30241 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Đỏ, xanh dương (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sáng Ban 
Mai  (VN) 
Lô B11A2-CN, đường NA5, khu công 
nghiệp Mỹ Phước 2, phường Mỹ Phước, 
thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện. 
 

Nhóm 35: Mua bán máy phát điện. 
 

 
(210) 4-2015-30242 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tâm Trường 
Hưng  (VN) 
Số nhà 9 ngõ 4 khu 9 đường Trần Hưng 
Đạo, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy. 

 

 
(210) 4-2015-30243 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thủ 
công mỹ nghệ Thiên An  (VN) 
Số 105B, ấp 6B, xã An Khánh, huyện 
Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu dừa dùng trong mỹ phẩm. 
Nhóm 05: Dầu dừa dùng làm thực phẩm chức năng. 

 

Nhóm 29: Dầu dừa tinh khiết dùng làm thực phẩm. 
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(210) 4-2015-30244 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; A26.11.12; 5.7.16; A11.3.2 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh lá cây, vàng, xanh 

dương 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Ngọc 
Mai  (VN) 
Số 73B1 đường Nguyễn Văn Tư, phường 
7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 29: Thạch rau câu (thạch dùng cho thực phẩm). 
 

 
(210) 4-2015-30245 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; A26.11.12; 5.7.13; A11.3.2 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Ngọc 
Mai  (VN) 
Số 73B1 đường Nguyễn Văn Tư, phường 
7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 29: Thạch rau câu (thạch dùng cho thực phẩm). 
 

 
(210) 4-2015-30246 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; A26.11.12; 5.7.8; A11.3.2 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Ngọc 
Mai  (VN) 
Số 73B1 đường Nguyễn Văn Tư, phường 
7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 29: Thạch rau câu (thạch dùng cho thực phẩm). 
 

 
(210) 4-2015-30247 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; A26.11.12; 5.7.11; A11.3.2 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh lá cây, vàng tươi, 

vàng cam, xanh dương 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Ngọc 
Mai  (VN) 
Số 73B1 đường Nguyễn Văn Tư, phường 
7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 29: Thạch rau câu (thạch dùng cho thực phẩm). 
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(210) 4-2015-30248 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; A26.11.12; 5.7.10; A11.3.2 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh lá cây, vàng tươi, 

tím, xanh dương 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Ngọc 
Mai  (VN) 
Số 73B1 đường Nguyễn Văn Tư, phường 
7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 29: Thạch rau câu (thạch dùng cho thực phẩm). 
 

 
(210) 4-2015-30249 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH Huy Thành  (VN) 

ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 06: Chốt cài cửa; bản lề; then chốt cửa; then ổ khóa bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-30250 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.1.4; A3.1.24 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 
Nhóm Đỉnh   (VN) 
 218 Hà Tôn Quyền, phường 6, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 09: Bình ắc quy.  
 

 
(210) 4-2015-30251 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 5.5.19; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, tím nhạt, xám, 

xanh rêu, trắng, đen 
(731) Trương Quang ái   (VN) 

734 Lũy Bán Bích, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc, các sản phẩm dược; thuốc kháng sinh chống viêm; thuốc bổ tăng lực; 
thực phẩm dinh dưỡng dùng trong ngành y (thực phẩm chức năng); dung dịch vệ sinh phụ 
nữ có chứa thuốc 

 

 
(210) 4-2015-30252 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A11.3.7 
(591) Xanh dương, xanh cô ban, trắng 
(731) Phù Tú Trâm  (VN) 

Phòng 108, F3, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-30253 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 26.13.25 
(731) SHANGHAI YOUNG BROTHERS 

SPORTS ACCESSORIES CO.,LTD.  
(CN) 
No.1055 Guinan Rd.Shihudang Town, 
Songjiang District, Shanghai City 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 26: Khuy bấm cho áo choàng phụ nữ; huy hiệu kiểu cách độc đáo để trang trí 

[khuy áo]: kẹp dùng cho dây đeo quần; khóa cài của thắt lưng; khóa cài giày; khóa kéo; 
khóa cài phụ kiện của trang phục; dải băng dính dán; khuy bấm cho quần áo. 

 

 
(210) 4-2015-30254 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) THE UNIVERSITY OF SYDNEY  

(AU) 
Parramatta Road, Sydney NSW 2006, 
Australia  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, giảng dạy và đào tạo trong nhóm này, bao gồm thiết lập và 

duy trì các vị trí chuyên môn và các vị trí giảng dạy, nghiên cứu, danh dự và thính giảng 
khác, hoặc tổ chức và thực hiện các hội nghị, hội thảo, cuộc thi, hội thảo tập huấn và các 
buổi lễ; dịch vụ xuất bản, bao gồm xuất bản thông tin dưới dạng điện tử và xuất bản sách 
và văn bản (không bao gồm những bài quảng cáo); các hoạt động thể thao, văn hóa và giải 
trí, bao gồm quản lý (không phải là quản lý kinh doanh) và cho thuê các tiện nghi thể 
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thao, các tiện nghi giải trí và các tiện nghi cho việc tổ chức các sự kiện văn hóa; các dịch 
vụ cố vấn, tư vấn và thông tin liên quan đến các dịch vụ nói trên. 

 

 
(210) 4-2015-30255 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) THE UNIVERSITY OF SYDNEY  

(AU) 
Parramatta Road, Sydney NSW 2006, 
Australia   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu và phát triển liên quan đến các 
dịch vụ đó; dịch vụ được cung cấp bởi kỹ sư, nhà hóa học, nhà vật lý, nhà khoa học và các 
chuyên gia có trình độ kỹ thuật khác, bao gồm cả dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, dịch vụ 
nghiên cứu và phân tích công nghiệp; các dịch vụ trong nhóm này liên quan đến nghiên 
cứu và phát triển trong tất cả các lĩnh vực khoa học và công nghiệp; thử nghiệm lâm sàng; 
thiết kế, phát triển, sửa đổi và bảo trì phần mềm máy tính; dịch vụ máy tính, cụ thể là lập 
trình máy tính, thiết kế phần mềm máy tính, thiết kế hệ thống máy tính, phân tích hệ 
thống máy tính, cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ (địa chỉ trang tin điện tử), 
cung cấp thông tin về công nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang web; tư vấn  
trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; dịch vụ cố vấn, tư vấn và thông tin liên 
quan đến các dịch vụ nói trên.  

 

 
(210) 4-2015-30256 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) THE UNIVERSITY OF SYDNEY  

(AU) 
Parramatta Road, Sydney NSW 2006, 
Australia  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, giảng dạy và đào tạo trong nhóm này, bao gồm thiết lập và 
duy trì các vị trí chuyên môn và các vị trí giảng dạy, nghiên cứu, danh dự và thính giảng 
khác, hoặc tổ chức và thực hiện các hội nghị, hội thảo, cuộc thi, hội thảo tập huấn và các 
buổi lễ; dịch vụ xuất bản, bao gồm xuất bản thông tin dưới dạng điện tử và xuất bản sách 
và văn bản (không bao gồm những bài quáng cáo); các hoạt động thể thao, văn hóa và giải 
trí, bao gồm quản lý (không phải là quản lý kinh doanh) và cho thuê các tiện nghi thể 
thao, các tiện nghi giải trí và các tiện nghi cho việc tổ chức các sự kiện văn hóa; các dịch 
vụ cố vấn, tư vấn và thông tin liên quan đến các dịch vụ nêu trên.    

 

 
(210) 4-2015-30257 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) THE UNIVERSITY OF SYDNEY  

(AU) 
Parramatta Road, Sydney NSW 2006, 
Australia   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu và phát triển liên quan đến các 
dịch vụ đó; dịch vụ được cung cấp bởi kỹ sư, nhà hóa học, nhà vật lý, nhà khoa học và các 
chuyên gia có trình độ kỹ thuật khác, bao gồm cả dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, dịch vụ 
nghiên cứu và phân tích công nghiệp; các dịch vụ trong nhóm này liên quan đến nghiên 
cứu và phát triển trong tất cả các lĩnh vực khoa học và công nghiệp; thử nghiệm lâm sàng; 
thiết kế, phát triển, sửa đổii và bảo trì phần mềm máy tính; dịch vụ máy tính, cụ thể là lập 
trình máy tính, thiết kế phần mềm máy tính, thiết kế hệ thống máy tính, phân tích hệ 
thống máy tính, cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ (địa chỉ trang tin điện tủ), 
cung cấp thông tin về công nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang web; tư vấn  
trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; dịch vụ cố vấn, tư vấn và thông tin liên 
quan đến các dịch vụ nói trên.  

 

(210) 4-2015-30258 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) THE UNIVERSITY OF SYDNEY  

(AU) 
Parramatta Road, Sydney NSW 2006, 
Australia   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ chăm sóc y tế; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; phân tích mô 

cho việc điều trị y tế; biên soạn các báo cáo y tế để cung cấp thông tin trong lĩnh vực y tế;  
dịch vụ phân tích y tế; dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và vệ sinh 
dành cho người; dịch vụ cố vấn, tư vấn và thông tin liên quan đến các dịch vụ nói trên.  

 

 
(210) 4-2015-30259 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.13.25 
(591) Nâu trắng 
(731) ACTEAM INTERNATIONAL CO., 

LTD   (VG) 
P.O.Box 957 Offshore Incorporation 
Centre, Road Town Tortola, British 
Virgin Islands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Túi bằng giấy hoặc nhựa để bao gói; sổ tay, sách báo tạp chí; các loại hộp bằng 

các tông hoặc giấy; lịch; danh thiếp; các ấn phẩm thông tin khác như tờ rơi quảng cáo, 
catalô giới thiệu sản phẩm; đồ dùng văn phòng phẩm như bút, phong bì, giấy viết, tẩy, kẹp 
đựng tài liệu. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ quản lý bất động sản như quản lý tòa nhà; dịch vụ môi giới bất động 
sản, cụ thể là mua bán, cho thuê bất động sản, căn hộ, nhà riêng; dịch vụ định giá và thẩm 
định bất động sản. 
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Nhóm 41: Tổ chức hội nghị và hội thảo chuyên đề, tổ chức các khóa tập huấn, đào tạo; 
câu lạc bộ sức khỏe; câu lạc bộ đêm; dịch vụ hát karaoke; cung cấp cho người tập các 
trang thiết bị thể thao để sử dụng tại địa điểm tập luyện (không phải dịch vụ mua bán); vũ 
trường; cung cấp các trang thiết bị giải trí để sử dụng tại địa điểm vui chơi giải trí (không 
phải dịch vụ mua bán). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán cà phê cung cấp thực phẩm, 
nước uống; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ đặt phòng khách sạn, chỗ ở tạm thời; khách sạn, nhà 
nghỉ, nhà trọ; quán ăn tự phục vụ, quán rượu nhỏ bán đồ ăn nhẹ. 

 

 
(210) 4-2015-30260 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.2; 26.3.1; 26.4.3; A17.2.2; 17.2.1 (540) 

  

(731) Đinh Thị Tuyết Nhung  (VN) 
Thôn Tiên Kiều, xã Bãi Sậy, huyện Ân 
Thi, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 14: Vòng đeo tay (đồ trang sức, đồ hoàn kim), dây chuyền (đồ trang sức, đồ hoàn 

kim), đồ trang sức từ đá quý nhân tạo, đồ trang sức, ngọc trai (đồ trang sức, đồ châu báu), 
nhẫn (đồ trang sức, đồ kim hoàn). 

 

 
(210) 4-2015-30261 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.4 
(591) Xanh dương, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Hoa Minh  
(VN) 
185/8A đường số 435 ấp Phú Hoà, xã 
Phú Hoà Đông, huyện Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dây khoá kéo. 

 

 
(210) 4-2015-30262 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A25.1.10; 2.3.1; A2.3.23 
(591) Xanh đen, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái   (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Kem tắm trắng da, kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); sữa tắm 
(mỹ phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da.  

 

 
(210) 4-2015-30264 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái    (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Kem tắm trắng da, kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); sữa tắm 

(mỹ phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da.  
 
 

(210) 4-2015-30265 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.1.6; A3.1.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái    (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Kem tắm trắng da, kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); sữa tắm 

(mỹ phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da.  
 

 
(210) 4-2015-30267 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A1.1.5; A26.11.12; 5.7.1 
(591) Nâu, vàng, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Đoàn Quang Xuân  (VN) 
600A Điện Biên Phủ, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2015-30268 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Hồng Phát  (VN) 
3/56 Thạnh Lộc 30, khu phố 1, phường 
Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột. 

 

 
(210) 4-2015-30269 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh tím, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch quốc 
tế Sao Biển  (VN) 
397A Minh Phụng, phường 10, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 

 

 
(210) 4-2015-30270 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.5; 25.7.25; 26.13.25 
(591) Hồng, tím, ghi 
(731) Hộ kinh doanh Phạm Thị Tú 

Trinh   (VN) 
10 lô B Lý Thái Tổ, phường Vĩnh Quang, 
thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, sữa tắm. 
 

 
(210) 4-2015-30271 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A1.1.3; 2.1.1 
(591) Da cam, đen, trắng 
(731) Lê Hồng Nhựt  (VN) 

Tổ 43 An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành 
phố Đà Nẵng  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ huấn luyện thể dục.  
 

 
(210) 4-2015-30272 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Trắng, đỏ đậm 
(731) Ngô Đức Văn  (VN) 

Số 16B, ngách 462/35 đường Bưởi, 
phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; 

dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2015-30273 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.13.1; A3.11.2 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Lê Văn Cường  (VN) 

M17 lô B5 chung cư phường 3, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: dược phẩm, thuốc chữa bệnh cho 

người, thực phẩm chức năng, máy móc thiết bị, vật tư y tế.  
 

 
(210) 4-2015-30274 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 3.4.18; 2.5.21; A2.5.23 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Tâm Hoà  (VN) 
Số 8, hẻm 85/43, ngõ Trung Tả, phố 
Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 29:  giò; chả; thịt nướng; hải sản nướng; pa tê; xúc xích; bơ; pho mai; sữa (tất cả đã 
qua chế biến). 
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Nhóm 31:  động vật còn tươi sống; gia cầm sống; động vật sống; thủy hải sản sống; rau 
củ tươi; hoa quả tươi.  

 
Nhóm 35: Mua bán các loại nông sản như: măng, bánh đa gạo, vừng, đỗ, lạc, nấm, bánh 
đa nem. 

 

 
(210) 4-2015-30275 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Hồng nhạt, xanh nước biển 
(731) Công ty cổ phần dệt may đầu 

tư thương mại  Thành Công  
(VN) 
Số 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 24: Vải dệt 

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; khăn quàng cổ; cà vạt.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đại lý mua 
bán, ký gửi hàng hóa, trung tâm thương mại và dịch vụ siêu thị bán các mặt hàng: các loại 
bông, xơ, sợi, vải, hàng may mặc, giày dép, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, lương thực, thực 
phẩm, đồ uống, thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau quả, đường, sữa, các sản phẩm 
chế biến từ ngũ cốc và bột, bột, tinh bột, máy móc, thiết bị, phụ tùng, nguyên phụ liệu, vật 
tư, hóa chất, thuốc nhuộm, bao bì ngành dệt may, thiết bị lạnh, điều hòa không khí, máy, 
máy thu thanh-thu hình, vật liệu xây dựng bằng kim loại và không bằng kim loại, phương 
tiện vận tải (xe tải, xe ô tô, xe gắn máy, xe đạp, xe đạp điện), vật liệu phủ tường và sàn, 
đồ điện gia dụng (ti vi, tủ lạnh, tủ cấp đông, máy điều hòa không khí, lò vi sóng, lò 
nướng, bếp ga, bếp điện, máy ép trái cây, máy xay sinh tố, bàn là, máy sấy tóc, nồi cơm 
điện, bếp từ, ấm đun nước, máy lạnh, máy vi tính, máy chụp ảnh, điện thoại, máy cát xét, 
loa, ampli, quạt điện, đèn, máy ổn áp, công tắc, ổ cắm, dây điện), giường, tủ, bàn, ghế và 
đồ dùng nội thất, đèn và bộ đèn, đồ gia dụng bằng gốm, sứ, thủy tinh, hàng văn hóa giải 
trí, sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, băng, đĩa âm thanh, hình ảnh, thiết bị dụng cụ thể 
dục, thể thao, trò chơi, đồ chơi, cặp, túi, ví, hàng da và giả da, hoa, cây cảnh, nước hoa, 
mỹ phẩm, hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, tranh, ảnh và các tác 
phẩm nghệ thuật khác; dịch vụ môi giới thương mại; dịch vụ lập tổng dự toán và dự toán 
công trình. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa): chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc da mặt, tắm 
trắng, trang điểm, thẩm mỹ.  
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(210) 4-2015-30276 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 26.3.23 
(591) Vàng, xanh da trời, trắng 
(731) Nguyễn Tuấn Anh  (VN) 

1/2/26 đường Phạm Quý Thích, phường 
Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; quần dài của trẻ em (trang phục); bộ quần áo; đồng phục; áo 

váy. 
 

 
(210) 4-2015-30277 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Trần Trung Anh  (VN) 
Số 3 Bắc Hải, phường 15, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, túi xách.  

 

 
(210) 4-2015-30278 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.9.1; A26.11.12 
(591) Hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Đỗ Nhật Minh  (VN) 
11/25 Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng lưu niệm, quà tặng, đồ trang sức.  

 

 
(210) 4-2015-30279 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Trần Thảo Trân  (VN) 
108 Huỳnh Văn Bánh, phường 12, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-30280 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Lâm Huy Ngân  (VN) 
140C Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách. 
 

Nhóm 35: Mua bán túi xách, giày dép, quần áo. 
 

Nhóm 40: Gia công quần áo, dịch vụ may. 
 

Nhóm 42: Thiết kế thời trang. 
 

 
(210) 4-2015-30281 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 1.5.1; 24.15.1; 5.5.19 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, xanh da trời, xanh 

tím than, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần quốc tế 

Đông Bắc  (VN) 
Lô 105.1, đường Thanh Bình, phường 
Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong; sữa ong chúa (không dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 31: Phấn hoa (vật liệu thô).  
 

 
(210) 4-2015-30282 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.5.1; 24.13.1; 24.15.2 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, xanh da trời 
(731) Công ty cổ phần quốc tế 

Đông Bắc  (VN) 
Lô 105.1, đường Thanh Bình, phường 
Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 30: Mật ong; sữa ong chúa (không dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 31: Phấn hoa (vật liệu thô).  
 

 
(210) 4-2015-30283 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần quốc tế 

Đông Bắc  (VN) 
Lô 105.1, đường Thanh Bình, phường 
Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong; sữa ong chúa (không dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 31: Phấn hoa (vật liệu thô). 
 

 
(210) 4-2015-30286 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; A1.5.3 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thành Vinh  (VN) 
Số nhà 122, phường Nam Hồng, thị xã 
Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy và phụ tùng xe máy. 

 

 
(210) 4-2015-30288 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 5.3.11; 5.5.19 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương, xanh lá 

cây, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

kinh doanh xuất nhập khẩu 
Việt Tú  (VN) 
Số nhà 257 đường Minh Khai, phường 
Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào 
Cai 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 31: Rau tươi, cây ăn quả, hoa tươi, cây giống, hạt giống, hoa giống.  

 

Nhóm 35: Xuất nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy hải sản; xuất nhập khẩu các loại giống 

cây trồng.  
 

 
(210) 4-2015-30289 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 17.2.1; 26.5.1; 26.3.23 

(591) Trắng, xanh dương 

(540)  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Savina  (VN) 
60/11B đường Phan Văn Hớn, tổ 11, xã 

Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-30290 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 24.15.1 

(591) Xanh biển, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật Sáng 
Tạo  (VN) 
172 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 

3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm máy tính; lập trình máy tính. 
 

 
(210) 4-2015-30291 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.3.1; 26.3.4 

(731) Vương Thị Kiều Loan  (VN) 
77/3A Nguyễn Thi, phường 13, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-30292 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Vương Thị Kiều Loan   (VN) 

77/3A Nguyễn Thi, phường 13, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-30293 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Vương Thị Kiều Loan   (VN) 

77/3A Nguyễn Thi, phường 13, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-30298 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.5; 26.13.25 
(731) NETEASE (HONG KONG) LIMITED  

(HK) 
1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 
Jervois St, Sheung Wan, HONG KONG 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Trò chơi máy tính (phần mềm); phần mềm máy tính, ghi sẵn; chương trình máy 

vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); phần mềm trò chơi và phần mềm giải trí dùng 
với thiết bị di động; trò chơi trên internet (có thể tải xuống được); trò chơi máy tính tương 
tác (phần mềm).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp xuất bản 
phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; dịch vụ giải trí; cung cấp trò chơi sử dụng 
truyền thông bằng thiết bị cuối máy tính; cung cấp trò chơi máy tính trực tuyến sử dụng 
truyền thông bằng điện thoại thông minh; cung cấp trò chơi máy tính trực tuyến sử dụng 
truyền thông bằng máy tính bảng.  
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(210) 4-2015-30299 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) NETEASE (HONG KONG) LIMITED  

(HK) 
1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 
Jervois St, Sheung Wan, HONG KONG 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Trò chơi máy tính (phần mềm); phần mềm máy tính, ghi sẵn; chương trình máy 

vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); phần mềm trò chơi và phần mềm giải trí dùng 
với thiết bị di động; trò chơi trên internet (có thể tải xuống được); trò chơi máy tính tương 
tác (phần mềm). 

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp xuất bản 
phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; dịch vụ giải trí; cung cấp trò chơi sử dụng 
truyền thông bằng thiết bị cuối máy tính; cung cấp trò chơi máy tính trực tuyến sử dụng 
truyền thông bằng điện thoại thông minh; cung cấp trò chơi máy tính trực tuyến sử dụng 
truyền thông bằng máy tính bảng.  

 

 
(210) 4-2015-30300 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Lê Danh Thắng  (VN) 

118 đường số 4, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn muối xông khói; thực phẩm chế biến từ thịt; thực phẩm chế biến từ 

tôm; thực phẩm chế biến từ cá; pa-tê gan; xúc xích.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: thịt lợn muối xông khói, thực phẩm 
chế biến từ thịt, thực phẩm chế biến từ tôm, thực phẩm chế biến từ cá, pa-tê gan, xúc xích.  

 

 
(210) 4-2015-30301 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Văn Bính  (VN) 
Phố Quý Cao, xã Nguyên Giáp, huyện 
Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 29: Con rươi (không còn sống). 
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(210) 4-2015-30302 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 15.7.1; 15.1.13 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

kỹ thuật Nguyễn Liêu  (VN) 
110/4E Hàm Nghi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 06: Phụ kiện đường ống bằng kim loại như: co, tê (T), bầu giảm, mặt bích; ống 

thép; ống inốc. 
 

Nhóm 09: Đồng hồ đo áp suất; đồng hồ đo nhiệt độ.  
 

Nhóm 17: Khớp nối mềm (không làm bằng kim loại.); khớp nối giãn nở (không làm bằng 
kim loại).  

 

 
(210) 4-2015-30303 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.5.1; 26.13.25 
(591) Vàng, cam, nâu 
(731) Công ty TNHH Phong Sơn  (VN) 

60 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố 
Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Bột nghệ, nghệ dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-30304 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.5.1; 26.13.25 
(591) Vàng, cam, nâu 
(731) Công ty TNHH Phong Sơn  (VN) 

60 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố 
Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 29: Phấn hoa dùng làm thực phẩm cho người.  
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Nhóm 30: Mật ong; sữa ong cho mục đích thực phẩm, sáp ong cho mục đích thực phẩm; 

keo ong dùng làm thực phẩm cho người; nghệ cho thực phẩm.  
 

 

(210) 4-2015-30305 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 3.7.4 

(591) Xanh dương, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Liên Hiệp  (VN) 
157 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 35: Hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; bán buôn máy vi tính, thiết 

bị ngoại vi và phần mềm, bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; hệ thống hóa 

thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính. 
 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy 

tính; cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy 

tính; phân tích hệ thống máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát 

triển phần cứng máy tính; chuyển đổi dữ liệu máy tính [không phải là chuyển đổi vật lý]; 

bảo dưỡng phần mềm máy tính. 
 

 

(210) 4-2015-30306 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 3.7.21 

(591) Xanh dương, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Liên Hiệp   (VN) 
157 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   
 

(511)   Nhóm 35: Hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; bán buôn máy vi tính, thiết 

bị ngoại vi và phần mềm, bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; hệ thống hóa 

thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính.   
 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy 

tính; cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy 

tính; phân tích hệ thống máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát 

triển phần cứng máy tính; chuyển đổi dữ liệu máy tính [không phải là chuyển đổi vật lý]; 

bảo dưỡng phần mềm máy tính. 
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1405 

(210) 4-2015-30307 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 25.7.20; 18.1.21; 15.1.17 
(591) Đen, trắng, xanh dương đậm, xanh 

dương 
(731) AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA 

(ALSO TRADING AS AISIN SEIKI 
CO., LTD.)   (JP) 
2-1 Asahi-machi, Kariya-shi, Aichi-ken, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Đĩa ly hợp (không dùng cho xe cộ mặt đất).  
 

Nhóm 12: Đĩa ly hợp dùng cho xe ô tô; đĩa ly hợp dùng cho xe máy.  
 

 
(210) 4-2015-30308 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 25.7.20; 18.1.21; 15.1.17 
(591) Đen, trắng, xanh dương đậm, xanh 

dương 
(731) AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA 

(ALSO TRADING AS AISIN SEIKI 
CO., LTD.)   (JP) 
2-1 Asahi-machi, Kariya-shi, Aichi-ken, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Nắp ly hợp (không dùng cho xe cộ mặt đất).  
 

Nhóm 12: Nắp ly hợp dùng cho xe ô tô; nắp ly hợp dùng cho xe máy.  
 

 
(210) 4-2015-30309 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 25.7.20; 15.1.25 
(591) Đen, trắng, xanh dương đậm, xanh 

dương 
(731) AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA 

(ALSO TRADING AS AISIN SEIKI 
CO., LTD.)    (JP) 
2-1 Asahi-machi, Kariya-shi, Aichi-ken, 
Japan   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 07: Bơm nước cho động cơ của xe cộ mặt đất (bộ phận của động cơ).  
 

 
(210) 4-2015-30311 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Tân 

Thịnh   (VN) 
Số 9, Ngõ 63 đường Vũ Trọng Phụng, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-30312 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Tân 

Thịnh    (VN) 
Số 9, ngõ 63 đường Vũ Trọng Phụng, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-30313 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12 
(731) Công ty TNHH Phúc Gia Việt 

Nam  (VN) 
Xóm Chùa, khu 3, thị trấn Trạm Trôi, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Cặp da; ba lô; túi xách tay; ví tiền; vali [hành lý]; cặp đựng giấy tờ, tài liệu.  
 

Nhóm 25: Giày dép; thắt lưng [trang phục]; quần áo; đồ đi ở chân; găng tay [trang phục], 
đồ đội đầu. 

 
Nhóm 35: Bán buôn; bán lẻ; xuất khẩu; nhập khẩu các mặt hàng như: cặp da, ba lô, túi 
xách tay, ví tiền, vali [hành lý], cặp đựng giấy tờ, tài liệu, giày dép, thắt lưng [trang phục], 
quần áo, đồ đi ở chân, găng tay [trang phục] đồ đội đầu. 
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(210) 4-2015-30314 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty TNHH phát triển   (VN)
Số 480 phố Thụy Khuê, phường Bưởi, 

quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); xà phòng; 

chất để tẩy rửa. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; dược thảo; chế phẩm dược; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 

đích y tế; đồ uống y tế; thực phẩm chức năng. 

 

Nhóm 09: Thị kính; kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; hộp đựng kính đeo mắt; dây xích 

đeo của kính mắt; bộ dụng cụ có chứa thị kính. 

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y tế; bao cao su; 

băng để băng bó hỗ trợ; kim châm cứu; thiết bị phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục 

đích y tế. 

 

Nhóm 35: Bán buôn; bán lẻ; xuất khẩu; nhập khẩu các sản phẩm như: thuốc, kính thuốc, 

hóa chất xét nghiệm, dụng cụ y tế, trang thiết bị y tế, mỹ phẩm, dược phẩm, dược chất, 

thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng; tổ chức hội 

chợ thương mại, triển lãm về y tế với mục đích thương mại hoặc quảng cáo, mở rộng giao 

lưu, quan hệ kinh doanh.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; bệnh viện; phòng khám đa khoa; nhà nghỉ dưỡng bệnh; dịch vụ 

chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ khám và chữa bệnh về mắt. 
 

 
(210) 4-2015-30315 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại & 
dịch vụ The Jamu Mommy 
Center   (VN) 
7.02B Tòa nhà Ruby Land, số 58/4 Lũy 

Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ: dịch vụ hộ lý; chăm sóc y tế; dịch vụ thẩm mỹ 

viện; dịch vụ trị liệu; dịch vụ quấn bụng bằng đai nịt giúp bụng săn chắc; dịch vụ xoa bóp 

giúp giảm cân. 
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(210) 4-2015-30316 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(731) Công ty cổ phần bánh kẹo 
Tràng An 3 - Việt Nam   (VN) 
Khu A, khu công nghiệp Bỉm Sơn, 

phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2015-30317 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(731) Công ty cổ phần Biển Bạc 
(SILVER SEA., JSC)   (VN) 
Số 15 B19, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị giám sát phát hiện ô tô, mô tô, xe máy trong danh sách đen.  
 

(210) 4-2015-30318 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 2.9.1; 26.13.25 

(731) Công ty cổ phần Phúc Hưng  
(VN) 
Số 61 Quang Trung, phường Quang 

Trung, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 

Phòng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng tư liệu sản xuất, hàng tiêu dùng, hàng lương thực, thực phẩm; 

đại lý mua bán hàng tư liệu sản xuất, hàng tiêu dùng, hàng lương thực, thực phẩm; cửa 

hàng dịch vụ thương mại (mua bán hàng tư liệu sản xuất, hàng tiêu dùng, hàng lương 

thực, thực phẩm); quản lý về kinh doanh siêu thị.   
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-30319 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 25.1.25; A2.1.23; 

A2.3.23; A2.5.23 

(591) Trắng, vàng nhạt, cam 

(731) Hộ kinh doanh Ngô Mai Thanh  
(VN) 
622 Thống Nhất, phường 15, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; kem trị mụn không chứa thuốc; kem trị nám không 

chứa thuốc; kem dưỡng da toàn thân; kem chống lão hóa da (có collagen).  
 

 
(210) 4-2015-30320 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.2; 22.1.25; A24.17.12; 26.13.25 

(591) Trắng, vàng, đen 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 
Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ, 

khách sạn ParkRoyal Sài Gòn, 311 

Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; kinh doanh sàn bất động sản; đại lý bất động sản; môi 

giới bất động sản; đầu tư phát triển bất động sản; cho thuê bất động sản. 

 

Nhóm 37: Xây dựng và bảo dưỡng tòa nhà văn phòng, khu căn hộ, biệt thự, câu lạc bộ, 

trung tâm giải trí, bãi đỗ xe, trung tâm văn hóa; giám sát xây dựng; xây dựng công trình 

đường sắt và đường bộ. 

 

Nhóm 41: Tổ chức sự kiện (vui chơi, giải trí, nghệ thuật); tổ chức các buổi biểu diễn nghệ 

thuật; đào tạo người mẫu; tổ chức các chương trình để phát sóng truyền hình và truyền 

hình trực tiếp. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ khảo sát, thiết kế, vẽ và kiến trúc; dịch vụ kiến trúc liên quan đến phát 

triển đất đai; thiết kế và quy hoạch bất động sản. 

 

Nhóm 43: Khách sạn và khu nghỉ dưỡng (resort); nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán ăn 

nhanh. 
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(210) 4-2015-30321 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.9.1 
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, chất pha chế dầu thơm.  
 

 
(210) 4-2015-30322 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 22.1.25; A24.17.12; 26.13.25 
(591) Vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thảo 

Điền   (VN) 
Văn phòng 6A, tầng 6, tòa nhà phụ, 
khách sạn ParkRoyal Sài Gòn, 311 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; kinh doanh sàn bất động sản; đại lý bất động sản; môi 
giới bất động sản; đầu tư phát triển bất động sản; cho thuê bất động sản.    

 

Nhóm 37: Xây dựng và bảo dưỡng tòa nhà văn phòng, khu căn hộ, biệt thự, câu lạc bộ, 
trung tâm giải trí, bãi đỗ xe, trung tâm văn hóa; giám sát xây dựng; xây dựng công trình 
đường sắt và đường bộ.    

 
Nhóm 41: Tổ chức sự kiện (vui chơi, giải trí, nghệ thuật); tổ chức các buổi biểu diễn nghệ 
thuật; đào tạo người mẫu; tổ chức các chương trình để phát sóng truyền hình và truyền 
hình trực tiếp.    

 

Nhóm 42: Dịch vụ khảo sát, thiết kế, vẽ và kiến trúc; dịch vụ kiến trúc liên quan đến phát 
triển đất đai; thiết kế và quy hoạch bất động sản.    

 

Nhóm 43: Khách sạn và khu nghỉ dưỡng (resort); nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán ăn 
nhanh. 

 

 
(210) 4-2015-30323 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.17.5 
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế), chế 

phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt); chế phẩm làm mềm vải 

(dùng để giặt); chế phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm tẩy vết bẩn, vết màu; hồ bột để giặt 

là; chế phẩm để giặt quần áo và hàng dệt bằng tay; chế phẩm để làm sạch, chế phẩm để 

làm bóng, chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm để mài; xà phòng; xà phòng làm sáng bóng 

vải, sợi, hàng dệt; chế phẩm để rửa bát đĩa; khăn giấy được ngâm tẩm chế phẩm và chất để 

làm sạch và đánh bóng (thuộc nhóm này); phấn thoa thân thể (mỹ phẩm); nước xức tóc và 

nước xức cơ thể; mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da đầu và tóc; 

dầu gội đầu, dầu xả và dầu dưỡng tóc (mỹ phẩm); chế phẩm chăm sóc tóc để gỡ rối và 

ngăn rối tóc (mỹ phẩm); chế phẩm đánh răng; chế phẩm chải sạch răng và xúc miệng 

(không dùng cho mục đích y tế); nước xúc miệng (không dùng cho mục đích y tế); chế 

phẩm chăm sóc để trang điểm không chứa dược chất; mỹ phẩm làm đẹp để tắm thường và 

tắm vòi hoa sen; dầu (gel) để tắm thường và tắm vòi hoa sen; mỹ phẩm chăm sóc dùng 

cho trẻ em; mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm cạo râu; đầu (mỹ phẩm), kem bôi và nước 

xức để chăm sóc tóc, thân thể và da; dầu (mỹ phẩm) và kem (mỹ phẩm), chế phẩm khử 

mùi cơ thể (dùng cho cá nhân); mỹ phẩm; nước hoa; phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ 

phẩm); miếng bông mỹ phẩm, khăn giấy mỹ phẩm và khăn lau mỹ phẩm được tẩm chất 

làm sạch dùng cho mục đích mỹ phẩm; miếng bông mỹ phẩm, khăn giấy mỹ phẩm hoặc 

khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc được tẩm chế phẩm làm sạch (dùng cho mục đích 

mỹ phẩm); bông và bông tăm (dùng cho mục đích mỹ phẩm).  

 

Nhóm 05: Chất tẩy uế (dùng cho mục đích vệ sinh); chế phẩm làm sạch dùng trong gia 

đình, cụ thể là chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích y tế); chất tẩy uế, chất diệt khuẩn, 

chế phẩm khử trùng, sát khuẩn dùng cho mục đích làm sạch trong gia đình; thuốc xua 

đuổi côn trùng, sâu bọ; thuốc trừ sâu; thuốc diệt các loại ấu trùng; chế phẩm khử mùi và 

làm thơm dùng cho quần áo và hàng dệt.  

 

Nhóm 19: Tấm chắn côn trùng (không bằng kim loại) cho cửa sổ và cửa ra vào.  

 

Nhóm 24: Màn che (bằng vải) và rèm cửa sổ và cửa ra vào (được tẩm thuốc trừ sâu hoặc 

thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ); màn và rèm chống muỗi.  
 

 
(210) 4-2015-30324 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty TNHH Ha San - 
Dermapharm  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 

phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-30325 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH Ha San - 

Dermapharm  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-30326 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Ha San - 
Dermapharm  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-30327 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 19.7.25; 26.1.2; A26.11.12; 5.5.19 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, trắng, 

vàng, trắng bạc, đỏ, tím 
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế), chế 

phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt); chế phẩm dùng để tẩy 
trắng; chế phẩm để làm sạch, chế phẩm dùng để đánh bóng, chế phẩm để cọ rửa và chế 
phẩm để mài; chế phẩm dùng để rửa bát đĩa; xà phòng, nước rửa tay (không chứa dược 
chất và không dùng cho mục đích y tế); khăn giấy được tẩm chế phẩm và chất dùng để 
làm sạch và đánh bóng (thuộc nhóm này). 

 
Nhóm 05: Chất tẩy uế (dùng cho mục đích y tế); chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; 
chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích y tế); chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại, côn trùng 
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và động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt trùng, sát trùng; chất diệt vi khuẩn; chất diệt 
ký sinh trùng; thuốc diệt và ngăn chặn tảo; thuốc trừ sâu; chất diệt cỏ dại; chất khử mùi 
(không dùng cho cá nhân); chế phẩm làm mát sạch không khí; thuốc xua đuổi côn trùng, 
sâu bọ. 

 

 
(210) 4-2015-30328 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 19.7.25; 26.1.2; A26.11.12; 5.5.19 
(591) Hồng, xanh lá cây, xanh nước biển, 

trắng, trắng bạc, đỏ, vàng, xám 
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế); chế 

phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt); chế phẩm dùng để tẩy 
trắng; chế phẩm để làm sạch; chế phẩm dùng để đánh bóng; chế phẩm để cọ rửa và chế 
phẩm để mài; chế phẩm dùng để rửa bát đĩa; xà phòng; nước rửa tay (không chứa dược 
chất và không dùng cho mục đích y tế); khăn giấy được tẩm chế phẩm và chất dùng để 
làm sạch và đánh bóng (thuộc nhóm này). 

 
Nhóm 05: Chất tẩy uế (dùng cho mục đích y tế); chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; 
chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích y tế); chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại, côn trùng 
và động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt trùng, sát trùng; chất diệt vi khuẩn; chất diệt 
ký sinh trùng; thuốc diệt và ngăn chặn táo; thuốc trừ sâu; chất diệt cỏ dại; chất khử mùi 
(không dùng cho cá nhân); chế phẩm làm mát sạch không khí; thuốc xua đuổi côn trùng, 
sâu bọ. 

 

 
(210) 4-2015-30329 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 19.7.25; 26.1.2; A26.11.12; 5.5.19 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, trắng, trắng 

bạc, đỏ 
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế); chế 

phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt); chế phẩm dùng để tẩy 
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trắng; chế phẩm để làm sạch; chế phẩm dùng để đánh bóng; chế phẩm để cọ rửa và chế 
phẩm để mài; chế phẩm dùng để rửa bát đĩa; xà phòng; nước rửa tay (không chứa dược 
chất và không dùng cho mục đích y tế); khăn giấy được tẩm chế phẩm và chất dùng để 
làm sạch và đánh bóng (thuộc nhóm này). 

 

Nhóm 05: Chất tẩy uế (dùng cho mục đích y tế); chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; 
chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích y tế); chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại, côn trùng 
và động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt trùng, sát trùng; chất diệt vi khuẩn; chất diệt 
ký sinh trùng; thuốc diệt và ngăn chặn táo; thuốc trừ sâu; chất diệt cỏ dại; chất khử mùi 
(không dùng cho cá nhân); chế phẩm làm mát sạch không khí; thuốc xua đuổi côn trùng, 
sâu bọ. 

 

 
(210) 4-2015-30330 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 19.7.25; 26.1.2; A26.11.12; 5.5.19; 

24.13.1; A12.3.25 
(591) Vàng nâu, xanh lá cây, xanh nước biển, 

trắng, vàng, bạc, đỏ 
(731) UNlLEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế); chế 
phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt); chế phẩm dùng để tẩy 
trắng; chế phẩm để làm sạch; chế phẩm dùng để đánh bóng; chế phẩm để cọ rửa và chế 
phẩm để mài; chế phẩm dùng để rửa bát đĩa; xà phòng; nước rửa tay (không chứa dược 
chất và không dùng cho mục đích y tế); khăn giấy được tẩm chế phẩm và chất dùng để 
làm sạch và đánh bóng (thuộc nhóm này). 

 

Nhóm 05: Chất tẩy uế (dùng cho mục đích y tế); chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; 
chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích y tế); chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại, côn trùng 
và động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt trùng, sát trùng; chất diệt vi khuẩn; chất diệt 
ký sinh trùng; thuốc diệt và ngăn chặn táo; thuốc trừ sâu; chất diệt cỏ dại; chất khử mùi 
(không dùng cho cá nhân); chế phẩm làm mát sạch không khí; thuốc xua đuổi côn trùng, 
sâu bọ. 

 

 
(210) 4-2015-30331 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 2.9.1; A26.11.12; 5.5.19; 

26.13.25 
(591) Xanh lam, vàng nâu, vàng, đỏ, trắng 
(731) UNlLEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế); chế 
phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt), chất làm mềm vải (dùng để 
giặt), chế phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm tẩy vết bẩn; chế phẩm khử mùi và làm mới 
dùng cho quần áo và vải; xà phòng; xà phòng làm chuội bóng vải; chế phẩm dùng để giặt 
quần áo và giặt vải bằng tay; hồ bột dùng để hồ vải khi giặt; chế phẩm để làm sạch, chế 
phẩm để làm bóng, chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm để mài. 

 

 
(210) 4-2015-30332 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) AIR BAG ONE SARL  (LU) 

2-8 Avenue Charles de Gaulle L-1653, 
Luxembourg 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ và thiết bị y tế, cụ thể là dụng cụ dùng để trợ giúp trong quá trình sinh 

thường (sinh em bé qua đường âm đạo). 
 

 
(210) 4-2015-30333 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 4.3.9 
(591) Xanh, vàng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dệt may Nhà Bè  (VN) 
4 Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: quần áo.  
 

 
(210) 4-2015-30334 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.12; A1.1.5; 3.7.21; 

A3.7.24; 5.3.11; 25.7.20 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất- 

xuất nhập khẩu phân bón 
Quốc tế Hoa Kỳ  (VN) 
Cụm công nghiệp Thạnh Phú, ấp 1, xã 
Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng 
Nai 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-30335 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A3.7.24 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH nuôi Yến Huyết 

Việt Nam  (VN) 
175 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các dụng cụ để nuôi chim yến: lồng nuôi chim yến, miếng lót tổ cho 

chim yến, thức ăn cho chim yến, mua bán chim yến, mua bán các thực phẩm làm từ chim 
yến. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ nuôi chim yến, dịch vụ nuôi trồng thủy hải sản.  

 

 
(210) 4-2015-30336 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.5.1; 26.4.2; A25.3.7 
(591) Xanh, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Nguyễn Việt 

Tiên  (VN) 
210-212-214 Lê Thị Bạch Cát, phường 
11, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 10: Răng giả; răng làm bằng sứ các loại; hàm răng giả. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: răng giả, răng làm bằng sứ các loạt, hàm răng giả.  
 

 
(210) 4-2015-30337 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 7.1.24; 26.4.4; 26.4.9 
(591) Xanh 
(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 

và xây dựng Hoàng Phú  (VN) 
12/11/41 TL27, phường Thạnh Lộc, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 37: Xây dựng (thi công) công trình dân dụng và công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2015-30338 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.2 

(591) Tím, trắng 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
tổng hợp Vi Khanh  (VN) 
281/39/4 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu, đại lý kí gửi các sản phẩm: chất 

dính dùng trong công nghiệp, chất kết dính cho bê tông, chế phẩm chống thấm nước cho 

xi măng (trừ sơn), hóa chất nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ hại, chất diệt cỏ, 

thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng), chất bảo quản công trình xây dựng (trừ sơn và 

dầu), sơn chống bẩn, sơn diệt khuẩn, sơn phủ, chất pha loãng dùng cho sơn, sơn lót. 
 

 
(210) 4-2015-30339 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.3.1; 26.3.23; 26.11.3 

(591) Xanh, xám 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
tổng hợp Vi Khanh  (VN) 
281/39/4 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu, đại lý kí gửi các sản phẩm: chất 

dính dùng trong công nghiệp, chất kết dính cho bê tông, chế phẩm chống thấm nước cho 

xi măng (trừ sơn), hóa chất nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ hại, chất diệt cỏ, 

thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng), chất bảo quản công trình xây dựng (trừ sơn và 

dầu), sơn chống bẩn, sơn diệt khuẩn, sơn phủ, chất pha loãng dùng cho sơn, sơn lót. 
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(210) 4-2015-30340 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 18.3.23 
(591) Vàng, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

chế biến thực phẩm Hồng 
Phúc  (VN) 
57/2A Tân Thới Nhất 1, phường Tân 
Thới Nhất, quận 12, thành phồ Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu, đại lý kí gửi các sản phẩm: bò 

khô, mực khô, thịt nai khô, cá khô. 
 

 
(210) 4-2015-30341 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.1.1; 5.3.11 
(591) Vàng nâu 
(731) Công ty TNHH đầu tư Trúc 

Anh  (VN) 
Số 63A đường Nguyễn Cừ, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị và xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, thực phẩm chức 
năng.  

 

 
(210) 4-2015-30342 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Hồ Thị Ngọc Hà   (VN) 

ấp Tây, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, 
tỉnh Tiền Giang 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ: cắt tóc, tạo kiểu tóc, chăm sóc tóc, trang điểm, chăm sóc móng tay, 

chăm sóc móng chân. 
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(210) 4-2015-30343 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A26.11.12; 2.3.1; A2.3.23 

(591) Đỏ, đen, xám 

(731) Hồ Thị Ngọc Hà  (VN) 
ấp Tây, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, 

tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ: cắt tóc, tạo kiểu tóc, chăm sóc tóc, trang điểm, chăm sóc móng tay, 

chăm sóc móng chân. 
 

 
(210) 4-2015-30344 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.2 

(591) Trắng, xanh nước biển đậm 

(731) Công ty cổ phần SECOIN  (VN) 
227 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; vữa dùng trong xây dựng; vữa khô; vữa lỏng để 

trát kẽ hở tường; keo dán gạch và keo chít mạch (hỗn hợp xi măng và chất phụ gia). 
 

 
(210) 4-2015-30345 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(591) Xanh nước biển đậm 

(731) Công ty cổ phần SECOIN  (VN) 
227 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; vữa dùng trong xây dựng; vữa khô; vữa lỏng để 

trát kẽ hở tường; keo dán gạch và keo chít mạch (hỗn hợp xi măng và chất phụ gia). 
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(210) 4-2015-30346 (220) 28.11.2012 

(641) 4-2012-26880 (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH Minh Long I  

(VN) 
Số 333 khu phố Hưng Lộc, phường Hưng 
Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị nha khoa; thiết bị chỉnh hình; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng 

cụ phẫu thuật; thiết bị xét nghiệm dùng cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ thú y. 
 

 
(210) 4-2015-30347 (220) 28.11.2012 

(641) 4-2012-26884 (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH Minh Long I  

(VN) 
Số 333 khu phố Hưng Lộc, phường Hưng 
Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 16: Chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; túi (phong bì, bao nhỏ) bằng 

giấy hoặc bằng chất dẻo dùng để bao gói; vật liệu để đóng sách; bìa cứng; xuất bản phẩm 
dạng in; văn phòng phẩm; (trừ thiết bị giảng dạy). 

 
Nhóm 24: Vải; vật liệu chất dẻo thay thế vải; khăn trải bàn (không bằng giấy); tấm phủ đồ 
đạc bằng vải; đồ bằng vải dùng cho giường; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo. 

 

 
(210) 4-2015-30348 (220) 28.11.2012 

(641) 4-2012-26886 (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH Minh Long I  

(VN) 
Số 333 khu phố Hưng Lộc, phường Hưng 
Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 02: Phẩm màu; màu nhuộm (thuộc nhóm này); kim loại lá dùng cho hoạ sỹ, người 

làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sỹ; sơn (thuộc nhóm này không bao gồm sơn cách 
điện, cách nhiệt); chất màu; mực in. 

 
Nhóm 10: Thiết bị nha khoa; thiết bị chỉnh hình; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng 
cụ phẫu thuật; thiết bị xét nghiệm dùng cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ thú y. 
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Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc trên đường ray; 
thiết bị, máy móc và dụng cụ hàng không; hệ thống và thiết bị vận chuyển bằng cáp; thiết 
bị chống loá mắt dùng cho xe cộ; thiết bị chống trộm dùng co xe cộ; động cơ cho phương 
tiện giao thông trên bộ. 

 
Nhóm 13: Vũ khí đạn đạo; pháo hoa; đạn; chất nổ; ngòi nổ; vũ khí cơ giới.  

 
Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại quý; đá 
quý; đồ trang trí (đồ trang sức; đồ kim hoàn); dụng cụ đo thời gian; đồng hồ. 

 
Nhóm 15: Nhạc cụ điện tử; nhạc cụ; nhạc cụ dây; giá để bản nhạc; hộp phát ra tiếng nhạc; 
bộ phận chặn tiếng dùng cho dụng cụ âm nhạc. 

 
Nhóm 17: Vật liệu để bịt kín; vật liệu cách điện, nhiệt; hợp chất hóa học dùng để bịt lỗ rò 
rỉ; vật liệu bao gói [đệm lót, nhồi] bằng cao su hoặc chất dẻo; vật liệu cách âm; ống mềm 
không bằng kim loại. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; công trình xây dựng không bằng kim 
loại; lớp phủ không bằng kim loại dùng cho xây dựng (trừ sơn); cửa, không bằng kim loại; 
vật liệu gia cố; không bằng kim loại dùng cho xây dựng; đồ nghệ thuật bằng đá, bằng bê 
tông hoặc bằng đá hoa. 

 
Nhóm 22: Sợi dệt dạng thô; vật liệu đóng gói không bằng cao su hoặc chất dẻo; vật liệu 
để lót (trừ cao su hoặc chất dẻo); lều (trại); lưới; dải dây để buộc hoặc quấn không bằng 
kim loại. 

 
Nhóm 23: Sợi; sợi và chỉ tơ nhân tạo; sợi tơ tằm và chỉ tơ tằm; sợi và chỉ len; sợi thủy tinh 
dùng trong ngành dệt; sợi và chỉ lanh. 

 
Nhóm 26: Đồ để thêu trang trí; vật trang trí dùng cho quần áo; kim khâu; quả nhân tạo; 
hoa nhân tạo; đồ để khâu (trừ chỉ). 

 
Nhóm 27: Tấm thảm; thảm cỏ nhân tạo; giấy dán tường (trừ loại làm bằng hàng dệt); bức 
trướng treo tường (không bằng sợi dệt); vải sơn lót nhà; chiếu. 

 
Nhóm 28: Trò chơi; thiết bị trò chơi không thích ứng với việc sử dụng kết hợp màn chiếu 
ngoài hoặc màn hình máy tính; đồ chơi; thiết bị tập thể dục; đồ trang hoàng cây noel 
(ngoại trừ đồ chiếu sáng và đồ ngọt); thiết bị rèn luyện cơ thể. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng 
máy móc; cho thuê thiết bị xây dựng; thông tin vê xây dựng; dịch vụ giặt là. 

 
Nhóm 40: Xử lý vải; xử lý kim loại; dịch vụ in; dịch vụ sản xuất năng lượng; dịch vụ xử 
lý rác thải; dịch vụ tráng rửa phim. 

 
Nhóm 44: Thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên; phòng tắm công cộng cho mục đích 
vệ sinh; dịch vụ trợ giúp về thú y; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ của nhà tâm lý 
học; dịch vụ diệt động vật có hại trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp. 
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Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực an ninh; dịch vụ hòa giải; dịch vụ trông giữ trẻ tại 
nhà; dịch vụ tổ chức các buổi lễ tôn giáo; dịch vụ cho thuê quần áo dạ hội; dịch vụ môi 
giới hôn nhân. 

 

 
(210) 4-2015-30349 (220) 28.11.2012 

(641) 4-2012-26888 (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH Minh Long I  

(VN) 
Số 333 khu phố Hưng Lộc, phường Hưng 
Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 18: Giả da (trừ quần áo, mũ, túi, ví thắt lưng làm bằng giả da); da thuộc dạng thô 

hoặc bán thành phẩm; yên cương; ô; gậy chống; va li. 
 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; truyền hình; 
phát thanh; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; kết nối và chuyển hướng viễn thông; 
cho thuê thiết bị viễn thông. 

 
Nhóm 42: Thiết lập bản vẽ công nghiệp; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc 
thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị 
điện, hóa chất; dự báo thời tiết; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế phần mềm máy tính; 
kiến trúc. 

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ 
trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ quầy rượu; đặt chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán cà phê; 
quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà nghỉ du lịch; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; nhà trọ; cho thuê phòng họp; nhà 
hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; nhà nghỉ du lịch. 

 
 

(210) 4-2015-30350 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) ARCH TIMBER PROTECTION 

LIMITED   (GB) 
Wheldon Road Castleford WF10 2JT 
United Kingdom  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hóa học dùng trong công nghiệp, khoa học, nông nghiệp, nghề làm 

vườn, lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 
trùng); hóa chất để bảo quản các sản phẩm gỗ; tất cả đều thuộc nhóm 01. 

 
Nhóm 02: Sơn, véc ni, sơn mài; chắt bảo quản chống gỉ và chống lại sự hư hại cho gỗ, hóa 
chất và hợp chất bảo quản gỗ; lớp phủ bảo vệ bề mặt, bao gồm lớp phủ bảo vệ chống lại 
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sự biến màu, nấm mốc và sự hư hại cho gỗ; nhựa tự nhiên dạng thô; chất chống thấm dưới 
dạng sơn và chất bảo quản gỗ, tất cả đều thuộc nhóm 02.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại bao gồm các vật liệu từ gỗ và thanh gỗ; gỗ đã 
qua xử lý bao gồm các vật liệu gỗ đã qua xử lý có chất bảo quản; tất cả đều thuộc nhóm 
19. 

 

 
(210) 4-2015-30351 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.5; 25.1.25 
(731) Công ty TNHH Thanh Lan 

EVENTS  (VN) 
48/6F Nguyễn Thanh Tuyền, phường 2, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ 

chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; tổ chức triển lãm cho 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo; bố trí, sắp đặt cho mục đích quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2015-30352 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 1.5.1; 14.5.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần văn hóa 
giáo dục WORLDLINK  (VN) 
Số 175 Trần Đại Nghĩa, phường Bách 
Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo. 
 

 
(210) 4-2015-30353 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH Quốc Tế Hoàng 

Cát  (VN) 
134 đường Bàu Cát 2, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: ổ cắm điện; phích cắm điện các loại; đầu nối thiết bị điện; cầu dao điện các 

loại; bộ nắn dòng điện (adapter). 

 

Nhóm 11: Đèn led các loại dùng cho mục đích chiếu sáng; máng đèn các loại.  
 

 
(210) 4-2015-30355 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Bùi Văn Trung  (VN) 
Thôn Duyên Hy, xã Định Hưng, huyện 

Yên Định, tỉnh Thanh Hoá 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước. 
 

 
(210) 4-2015-30356 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Bùi Văn Trung  (VN) 
Thôn Duyên Hy, xã Định Hưng, huyện 

Yên Định, tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước. 
 

 
(210) 4-2015-30357 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 5.3.11 

(591) Đỏ, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Công Ty TNHH Công Nghệ Điện 
Tử ETS   (VN) 
Số 4, ngõ 595/5, đường Lĩnh Nam, 

phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Bộ Cấp nguồn điện liên tục (UPS); bộ tích điện; bộ lưu điện, bình ắc quy; dây 

dẫn điện; công tắc điện, bảng điều khiển điện; thiết bị nạp ắc quy, thiết bị nạp pin. 

 

Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo, xuất khẩu, nhập khẩu; mua bán sản 

phẩm sau: bộ cấp nguồn điện liên tục (UPS), bộ tích điện, bộ lưu điện, bình ắc quy, dây 

dẫn điện, công tắc điện, phích cắm, ổ cắm, bảng điều khiển điện, tủ phân phối điện, máy 

biến áp, biến thế, thiết bị nạp ắc quy, thiết bị nạp pin, dụng cụ đo điện, chấn lưu đèn, van 

điện tử, mạch in, cuộn cảm. 
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(210) 4-2015-30358 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.3.11 
(591) Xanh, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ điện 
tử ETS  (VN) 
Số 4, ngõ 595/5, đường Lĩnh Nam, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Bộ cấp nguồn điện liên tục (UPS), bộ tích điện, bộ lưu điện; bình ắc quy; dây 
dẫn điện; công tắc điện; phích cắm, ổ cắm; bảng điều khiển điện; tủ phân phối điện; máy 
biến áp, biến thế; thiết bị nạp ắc quy; thiết bị nạp pin, dụng cụ đo điện, chấn lưu đèn, van 
điện từ; mạch in, cuộn cảm; (16 sản phẩm)  

 

Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo, xuất khẩu; nhập khẩu, mua bán sản 
phẩm sau: bộ cấp nguồn điện liên tục (UPS), bộ tích điện, bộ lưu điện, bình ắc quy, dây 
dẫn điện, công tắc điện, phích cắm, ổ cắm, bảng điều khiển điện, tủ phân phối điện, máy 
biến áp, biến thế, thiết bị nạp ắc quy, thiết bị nạp pin, dụng cụ đo điện, chấn lưu đèn, van 
điện từ, mạch in, cuộn cảm, (5 sản phẩm)  

 

 
(210) 4-2015-30359 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Duy Điệp  (VN) 
Số 3, phố Phúc Xá, phường Phúc Xá, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu, nhập khẩu; mua bán sản 

phẩm sau: dược phẩm, thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-30360 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 3.7.3; 8.7.11 
(591) Trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Nguyễn Bảo Hưng  (VN) 
Số 60 Y Jut, phường Thống Nhất, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

 

(511)   Nhóm 29: Trứng; thịt giăm bông; nấm đã được bảo quản; gia cầm không còn sống; mứt 
gừng; cá không còn sống. 

 

Nhóm 31: Con giống vật nuôi; thức ăn chăn nuôi; hạt giống; cây giống; nấm tươi; rau 
tươi.  
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(210) 4-2015-30361 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.1; A26.11.12 

(591) Hồng, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Khuất Tiến Hoan  (VN) 
Thôn Linh Chiểu, xã Sen Chiểu, huyện 

Phúc Thọ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Trưng bày sản phẩm, giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; nhập khẩu; mua bán sản 

phẩm sau: giày, dép, quần áo, túi xách, ví, balo, cặp sách, mũ nón, thắt lưng. 
 

 
(210) 4-2015-30362 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Đặng Thị Việt Phương   (VN) 
Số 4 ngõ 674 Nguyễn Văn Cừ, phường 

Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ 

trang điểm; chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ xoa bóp (massage).  
 

 
210) 4-2015-30363 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty TNHH dược Tâm Đan  
(VN) 
1333, đường 31B, khu phố An Phú An 

Khánh, phường An Phú, quận 2, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 

dưỡng dùng trong ngành y.  
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(210) 4-2015-30364 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH dược Tâm Đan  

(VN) 
1333, đường 31B, khu phố An Phú An 
Khánh, phường An Phú, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 

dưỡng dùng trong ngành y.  
 

 
(210) 4-2015-30365 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Hùng Ngọc  (VN) 
Số 38, phố Đức Giang, phường Đức 
Giang, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Bột hoá chất bentonite dùng trong thi công khoan cọc nhồi.  

 

 
(210) 4-2015-30366 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Vũ Hồng Dũng  (VN) 

Số 62, ngõ 56 Ngô Sĩ Liên, phường Văn 
Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 19: Ván sàn gỗ, sàn không bằng kim loại; tấm ốp tường không bằng kim loại; trần 
nhà không bằng kim loại,  gỗ xây dựng, vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-30367 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) GETZ PHARMA INTERNATIONAL 
FZ LLC   (AE) 
Executive Office No. 110, Building 
No.3, 1st Floor, Dubiotech Business 
Centre, Academic City, P.O. Box: 
345018, Dubai, United Arab Emirates  
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-30368 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) GETZ PHARMA INTERNATIONAL 

FZ LLC    (AE) 
Executive Office No. 110, Building 
No.3, 1st Floor, Dubiotech Business 
Centre, Academic City, P.O. Box: 
345018, Dubai, United Arab Emirates   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2015-30369 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) GETZ PHARMA INTERNATIONAL 

FZ LLC    (AE) 
Executive Office No. 110, Building 
No.3, 1st Floor, Dubiotech Business 
Centre, Academic City, P.O. Box: 
345018, Dubai, United Arab Emirates   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-30370 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) GETZ PHARMA INTERNATIONAL 

FZ LLC    (AE) 
Executive Office No. 110, Building No- 
3, 1st Floor, Dubiotech Business Centre, 
Academic City, P.O. Box: 345018, 
Dubai, United Arab Emirates   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-30371 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 25.7.20 
(591) Trắng, xanh ngọc, xanh lá cây, xám 
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) LNC.   (US) 
2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, United 
States of America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm.  

 

 
(210) 4-2015-30373 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) CHRISTIAN LOUBOUTIN   (FR) 

1 rue Volney, 75002 PARIS FRANCE  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc, xà phòng, sản 

phẩm để tắm và dùng cho cơ thể, cụ thể là gel, dầu và chế phẩm dạng hạt để tắm và tắm 
vòi sen. 

 

 
(210) 4-2015-30374 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH thời trang và 

xe đạp MA.R.T.I.N 107   (VN) 
97B Võ Thị Sáu, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp và phụ tùng của chúng như: thắng; lốp (vỏ xe); xăm (ruột xe); yên xe; 

khung xe. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1430 

(210) 4-2015-30375 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 25.7.20 
(591) Xanh da trời, đỏ, đen, vàng, xanh lá cây, 

trắng 
(731) Công ty TNHH thời trang và 

xe đạp MA.R.T.I.N 107  (VN) 
97B Võ Thị Sáu, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp và phụ tùng của chúng như: thắng; lốp (vỏ xe); xăm (ruột xe); yên xe; 
khung xe. 

 

 
(210) 4-2015-30377 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa mỹ phẩm 
Thiên Hào  (VN) 
138 Phan Anh, phường Tân Thới Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-30378 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.4; A26.11.12; 5.3.11; 

26.13.25 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, ghi
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành  (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích nông nghiệp (trừ chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc diệt sâu, thuốc diệt ký sinh trùng); chế phẩm làm 
màu mỡ đất; đất mùn; chất điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm vi sinh dùng để xử 
lý phân bắc và chuồng trại. 

 
Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 
vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
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(210) 4-2015-30379 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.4; A26.11.12; 5.3.11; 

26.13.25 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, đỏ, ghi 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành   (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích nông nghiệp (trừ chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc diệt sâu, thuốc diệt ký sinh trùng); chế phẩm làm 
màu mỡ đất; đất mùn; chất điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm vi sinh dùng để xử 
lý phân bắc và chuồng trại.  

 
Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 
vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 

 

 
(210) 4-2015-30380 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại đầu tư Đại Dương  
(VN) 
Số 54, ngõ 663, phố Trương Định, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt phun sương dùng điện; quạt điện dân dụng; quạt điện dùng trong công 

nghiệp; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; hệ thống và thiết bị làm lạnh; thiết bị điều 
hòa không khí. 

 

 
(210) 4-2015-30381 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

bánh kẹo Bát Đạt  (VN) 
16/5B, KP2, phường Bửu Long, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mì; bánh bông lan; bánh ngọt; bột nhào để làm bánh.  
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(210) 4-2015-30382 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.5.1; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

bánh kẹo Bát Đạt   (VN) 
16/5B, KP2, phường Bửu Long, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mì; bánh bông lan; bánh ngọt; bột nhào để làm bánh.  

 

 
(210) 4-2015-30384 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.5.1; 26.4.2; A26.11.12; 3.5.17 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

bánh kẹo Bát Đạt   (VN) 
16/5B, KP2, phường Bửu Long, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540)  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mì; bánh bông lan; bánh ngọt; bột nhào để làm bánh.  

 

 
(210) 4-2015-30385 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH Cool Chain  (VN)

41-43 Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nông sản, lương thực, thực phẩm (thịt, cá, thủy hải sản, thức ăn chế 

biến sẵn, kem ăn lạnh, sữa, bánh, kẹo), đồ uống (rượu, bia, nước giải khát); thuốc lá, vải, 
len, sợi, chỉ khâu, hàng may sẵn, giày dép, đồ dùng cho gia đình (áo, quần, mũ, nón, giày, 
dép, thắt lưng, đồng hồ, kính mắt, vali, cặp, túi, ví, thuốc và dụng cụ y tế trong gia đình), 
đồ điện gia dụng (ổ cắm điện, công tắc điện, đèn ngủ, bình nấu nước), đồ nội thất 
(giường, tủ, bàn, ghế, chén, đũa, dĩa, ly, dao, thớt, kéo); sách, báo, tạp chí, văn phòng 
phẩm, băng đĩa, dụng cụ thể dục thể thao, trò chơi, đồ chơi, mỹ phẩm, nước hoa, chế 
phẩm vệ sinh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục 
đích bán lẻ; dịch vụ quảng cáo; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web. 
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Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; vận tải đường thủy; vận tải đường sắt; kho bãi 
và lưu giữ hàng hóa; bốc xếp hàng hóa; dịch vụ giao hàng; dịch vụ hậu cần vận tải (dịch 
vụ vận tải); cho thuê xe có động cơ. 

 

 
(210) 4-2015-30386 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH Cool Chain  (VN)

41-43 Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nông sản, lương thực, thực phẩm (thịt, cá, thủy hải sản, thức ăn chế 

biến sẵn, kem ăn lạnh, sữa, bánh, kẹo), đồ uống (rượu, bia, nước giải khát); thuốc lá, vải, 
len, sợi, chỉ khâu, hàng may sẵn, giày dép, đồ dùng cho gia đình (áo, quần, mũ, nón, giày, 
dép, thắt lưng, đồng hồ, kính mắt, vali, cặp, túi, ví, thuốc và dụng cụ y tế trong gia đình), 
đồ điện gia dụng (ổ cắm điện, công tắc điện, đèn ngủ, bình nấu nước), đồ nội thất 
(giường, tủ, bàn, ghế, chén, đũa, dĩa, ly, dao, thớt, kéo); sách, báo, tạp chí, văn phòng 
phẩm, băng đĩa, dụng cụ thể dục thể thao, trò chơi, đồ chơi, mỹ phẩm, nước hoa, chế 
phẩm vệ sinh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục 
đích bán lẻ; dịch vụ quảng cáo; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web. 

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; vận tải đường thủy; vận tải đường sắt; kho bãi 
và lưu giữ hàng hóa; bốc xếp hàng hóa; dịch vụ giao hàng; dịch vụ hậu cần vận tải (dịch 
vụ vận tải); cho thuê xe có động cơ. 

 

 
(210) 4-2015-30387 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.1.5; A1.1.4; 20.7.1; 23.1.5; 24.15.1; 

3.7.1; 5.3.20 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá cây, trắng, 

vàng, xám 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dịch vụ bảo vệ S24 Việt Hàn  
(VN) 
Số 29, tổ 29, ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ tài sản và con người.  
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(210) 4-2015-30388 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.3; 5.9.19; 5.3.20 
(591) Vàng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt
(731) Hộ kinh doanh Ngô Thị Thoa  

(VN) 
Số nhà 257 phố Bần, thị trấn Bần Yên 
Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Tương đậu nành; bột đậu tương; bột nhão làm từ đậu tương (gia vị).  

 
 

 
(210) 4-2015-30389 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.5.17 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xám 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

bánh kẹo Bát Đạt    (VN) 
16/5B, KP2, phường Bửu Long, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mì; bánh bông lan; bánh ngọt; bột nhào để làm bánh.  

 
 

 
(210) 4-2015-30390 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.1.1; 26.11.3; 26.13.25 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư FPL  
(VN) 
Số 74, Vương Thừa Vũ, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
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(210) 4-2015-30392 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 25.7.20 
(591) Xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH máy văn phòng 
HT G8  (VN) 
Số 18, ngõ 208/1, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Mực in. 
 

 
(210) 4-2015-30393 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.3.11; A26.4.6; A25.3.3 
(591) Trắng, xanh lá, xanh dương, xanh đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Pharmacity  (VN) 
435 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 
 

 
(210) 4-2015-30394 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.3.11; A26.4.6; A25.3.3 
(591) Xanh lá, xanh dương, xám, xanh đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Pharmacity   (VN) 
435 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 
 

 
(210) 4-2015-30395 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.3.11; A26.4.6; A25.3.3; A2.3.24 
(591) Xanh dương nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Pharmacity   (VN) 
435 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 
 

 
(210) 4-2015-30396 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; A26.4.6; A25.3.3; 5.3.11 
(591) Trắng, xanh lá, xanh dương, xanh đậm 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Pharmacity   (VN) 
435 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 

 

 
(210) 4-2015-30397 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.13.1; A25.1.10 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Pharmacity   (VN) 
435 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-30398 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 1.3.1; A1.1.5; 2.9.14; 6.1.2 
(591) Đỏ, xanh lá, vàng, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
mỹ phẩm Vĩnh Tân  (VN) 
258 A Tô Ký, ấp Tam Đông, xã Thới 
Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-30399 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.4; 5.5.16; A26.11.12; A5.5.20 
(591) Xanh dương, vàng 

(540) 

  

(731) Khách sạn Hương Sen  (VN) 
66-68-70 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ xe ôtô vận chuyển. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng; dịch vụ cung cấp thực phẩm đồ uống (do nhà 
hàng thực hiện). 

 
Nhóm 44: Dịch vụ massage, sauna. 

 

 
(210) 4-2015-30400 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 7.1.24; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng bất 
động sản Gia Nghi  (VN) 
Số 736/103 Lê Đức Thọ, phường 15, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Trứng, rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín.  

 

 
(210) 4-2015-30401 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A1.1.5; A26.4.6; A25.3.3 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vận tải và 
Du lịch Thành Nam  (VN) 
Đội 5, thôn Mạch Lũng, xã Đại Mạch, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng taxi. 
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(210) 4-2015-30402 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.1; 26.4.3; 26.4.4 
(591) Xanh dương, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và tầm nhìn Yêu Âm Nhạc  (VN)
125/20 Hòa Hưng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên.  

 

 
(210) 4-2015-30403 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) KWAN STAR CO., LTD  (TW) 
21FL-1, No. 268, Sec. 1, Wen Hwa Rd., 
Banciao Dist., New Taipei City 220, 
Taiwan  

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược.  

 

 
(210) 4-2015-30404 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) KWAN STAR CO., LTD  (TW) 
21FL-1, No. 268, Sec. 1, Wen Hwa Rd., 
Banciao Dist., New Taipei City 220, 
Taiwan  

 
(511)   Nhóm 05: Các chÓ phẩm dược.  

 

 
(210) 4-2015-30405 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 5.9.24; A2.3.23 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, nâu, vàng, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH DP Phú Mỹ  (VN) 
20/1C Chữ Đồng Tử, phường 7, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; các chế phẩm dược; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); 

thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dòng trong ngành y). 
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(210) 4-2015-30406 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; A26.11.12; 5.7.11 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá, đỏ, cam, 

vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH DP Phú Mỹ  (VN) 
20/1C Chữ Đồng Tử, phường 7, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; các chế phẩm dược; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); 

thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y). 
 
 

 
(210) 4-2015-30407 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; A26.11.12; 26.1.1; 26.5.1; 

A2.3.23; A3.13.4; 26.11.1 
(591) Xanh lá, xanh chuối, trắng, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH DP Phú Mỹ  (VN) 
20/1C Chử Đồng Tử, phường 7, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; các chế phẩm dược; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); 

thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2015-30408 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.7.23; 2.9.10; 5.3.11; 2.9.1; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chăm sóc 
sức khoẻ AMY  (VN) 
166B Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám đa khoa (khám và chữa bệnh), chuyên khoa răng hàm mặt 

và nha khoa.  
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(210) 4-2015-30409 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Thọ 
Hường  (VN) 
Khu 5, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên 
Lãng, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lào.  

 

 
(210) 4-2015-30410 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Thọ 
Hường   (VN) 
Khu 5, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên 
Lãng, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lào. 

 

 
(210) 4-2015-30411 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.1; 25.1.25; 8.1.18 
(591) Nâu, trắng, tím 
(731) Công ty TNHH Danh Thành  

(VN) 
A9 Lô 13 khu đô thị Định Công, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh: kem hộp, kem ly, kem que.  

 

 
(210) 4-2015-30412 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Da cam, ghi xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quản lý tài sản 
GOCITY  (VN) 
Tầng 2, Villa I-22, khu Huyndai 
Hillstate, phường Hà Cầu, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn; tư vấn tài chính; quản lý tài chính; thông tin về tài chính; dịch vụ 

tài chính. 
 

 
(210) 4-2015-30413 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.2; 26.4.2; A26.11.12; A11.3.7; 

A11.1.6 

(591) Vàng, đen 

(731) Nguyễn Chí Cường  (VN) 
Số 202 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận 

Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán ăn, nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-30414 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.1; 25.1.25; 25.7.25; 26.13.25 

(591) Đỏ, xanh Iá cây, xanh lá mạ, xanh đậm, 

vàng, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Nguyễn Chánh  (VN) 
81 Hải Phòng, phường Thạch Thang, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 29: Nem chua, tré. 
 

 
(210) 4-2015-30415 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.1; 25.1.25; 25.7.25; 26.13.25 

(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lá mạ, xanh đậm, 

vàng, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Nguyễn Chánh  (VN) 
81 Hải Phòng, phường Thạch Thang, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 30: Tương ớt. 
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(210) 4-2015-30416 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.1; 25.1.25; 25.7.25; 26.13.25 

(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lá mạ, xanh đậm, 

vàng, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Nguyễn Chánh  (VN) 
81 Hải Phòng, phường Thạch Thang, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 30: Tương ớt. 
 
 

(210) 4-2015-30417 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Việt Bách  (VN) 
Số nhà 10, ngách 99, ngõ 168 đường 

Kim Giang, phường Đại Kim, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bình lọc nước; bộ lọc nước; thiết bị điều hòa không khí; hệ 

thống điều hòa không khí.  
 

 

 
(210) 4-2015-30418 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 5.3.11 

(591) Xanh dương, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
TCO PHARMA  (VN) 
Lô D20 đường Mộc Bài 4, phường Hoà 

Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố 

Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm các loại; mua bán vật tư thiết bị y tế; mua bán thực phẩm 

chức năng.  
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(210) 4-2015-30420 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.13.25 
(591) Vàng, nâu đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Phú Hội  (VN) 
12/83 Phan Văn Hớn, ấp 7, xã Xuân 
Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Gỗ thành phẩm.  
 

Nhóm 20: Tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ; giường; đồ gỗ mỹ thuật; xà cừ dạng thô hoặc 
bán thành phẩm; đồ đạc trong nhà; bình phong.  

 

 
(210) 4-2015-30421 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thái Hiền  (VN) 
Số 27A, đường Hùng Vương, khóm 2, 
phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng 
Tháp  

 
(511)   Nhóm 43: Cửa hàng dịch vụ ăn uống (bán bánh ướt) (dịch vụ do nhà hàng ăn uống thực 

hiện).  
 

 
(210) 4-2015-30422 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Võ Thị Hạnh  (VN) 
1045/A, tổ 10, ấp Tân Thuận, xã Tân 
Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh 
Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 43: Quán ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-30423 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 15.7.1; 5.3.11; 1.15.15; 

A5.3.13 
(591) Xanh dương, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
CN môi trường Việt Nam  (VN) 
Số 4, ngách 17/141, ngõ 141, phố Nam 
Dư, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 40: Xử lý nước thải, nước cấp. 
 

(210) 4-2015-30424 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 25.1.25; A26.11.12; 26.11.1 
(591) Cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Tấn Trung  (VN) 
368 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần, áo.  
 

 
(210) 4-2015-30425 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 24.17.17; 1.17.7 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh dương, xanh 

tím than, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Asean Link  (VN)
91 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2015-30426 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần First Step  
(VN) 
260 Ngô Gia Tự, phường 4, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục, tư vấn giáo dục đào tạo kỹ năng nói trước công chúng, 
kỹ năng mềm, kỹ năng trình bày một chỉnh thể văn học, kỹ năng sống.  

 

 
(210) 4-2015-30427 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Nhân Quốc Minh  (VN) 
29/8 Cao Văn Lầu, phường 1, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-30428 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.9.14 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, cam, hồng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Sa Huỳnh Thanh  (VN) 
Số 59/2 ấp Long Mỹ, xã Long Thành 
Bắc, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, thực phẩm chức năng dùng 

trong y tế, nước hoa các loại.  
 

 
(210) 4-2015-30429 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần USM 
Healthcare  (VN) 
Lầu 4, tòa nhà Long Mã, 602 - 602A 
Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; đồ đựng thích hợp cho dụng cụ y tế; bộ lọc tia cực tím 

cho mục đích y tế; đèn cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thực 
phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y 
tế, vật tư y tế; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; 
mua bán cây giống dược liệu, dược liệu tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm; dịch vụ tư 
vấn quản lý kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2015-30430 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Phúc Đại Tín  (VN) 
46 đường 13, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; túi xách tay; túi du lịch; vali; ví đựng tiền. 
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(210) 4-2015-30431 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A3.7.24 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Phúc Đại Tín  (VN) 
46 đường 13, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Cặp da; ba lô; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; túi xách tay; túi du lịch; vali. 

 

 
(210) 4-2015-30432 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Việt Mỹ Coat  (VN)
500/62/48 đường HT13, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn dầu, sơn nước và sơn kĩ thuật; chất dùng làm lớp phủ công nghiệp (tương 

tự như sơn); chế phẩm dùng làm sơn lót (tương tự như sơn).  
 

 
(210) 4-2015-30433 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 3.7.17; 13.1.5; 25.7.20 
(591) Xanh da trời, vàng, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần y dược 
Phương Trung  (VN) 
Đường Nguyễn Du, tổ 28B, khu phố 3, 
phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, 
tỉnh Phú Thọ 

 
(511)   Nhóm 05: Trà thanh nhiệt ích thận (thực phẩm chức năng). 
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(210) 4-2015-30434 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 3.7.17; 13.1.5; 25.7.20 
(591) Xanh da trời, vàng, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần y dược 
Phương Trung  (VN) 
Đường Nguyễn Du, tổ 28B, khu phố 3, 
phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, 
tỉnh Phú Thọ  

 
(511)   Nhóm 05: Trà thập bát vị (thực phẩm chức năng). 

 

 
(210) 4-2015-30435 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 3.7.17; 13.1.5; 25.7.20 
(591) Xanh da trời, vàng, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần y dược 
Phương Trung  (VN) 
Đường Nguyễn Du, tổ 28B, khu phố 3, 
phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, 
tỉnh Phú Thọ  

 
(511)   Nhóm 05: Trà giải độc dưỡng sinh PT (thực phẩm chức năng). 

 
 

 
(210) 4-2015-30436 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 24.9.1; 5.1.1; A5.1.16 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, đen 
(731) Công ty TNHH gốm xây dựng 

Đá Bạc  (VN) 
Thôn Đá Bạc, xã Gia Minh, huyện Thủy 
Nguyên, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng như gạch, ngói làm từ đất sét. 
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(210) 4-2015-30437 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 15.1.17; 26.13.25 
(591) Đỏ, vàng cam, xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân cơ khí 

đúc gang Thành Phương  (VN) 
Cụm làng nghề đúc Mỹ Đồng, xã Mỹ 
Đồng, huyện Thủy Nguyên, thành phố 
Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: ống nước, bu lông, ốc vít (bằng kim loại). 
 

 
(210) 4-2015-30438 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 5.7.1; A8.1.17; A11.3.4; 25.1.6; 

11.1.1; 26.5.1; A26.5.6 
(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hudoco Việt 
Nam  (VN) 
Số 3, ngõ 29, đường Giáp Bát, phường 
Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; sô cô la. 

 

 
(210) 4-2015-30439 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 8.1.19; 5.7.6; 5.3.11; 26.13.25 
(591) Vàng, nâu, trắng, đen, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hudoco Việt 
Nam  (VN) 
Số 3, ngõ 29, đường Giáp Bát, phường 
Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; sô cô la. 
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(210) 4-2015-30440 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 5.3.11; 25.1.6; 5.7.1 
(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hudoco Việt 
Nam  (VN) 
Số 3, ngõ 29, đường Giáp Bát, phường 
Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; sô cô la. 

 

 
(210) 4-2015-30441 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.5.1; 5.7.24; 26.1.1; A26.1.16 
(591) Cam, xám, xanh lá cây, xanh dương, 

xanh ngọc, vàng chanh, be, đỏ, hồng, 
tím, vàng, đen, trắng 

(731) Công ty TNHH Rồng Xanh  (VN)
Lô 6/11 khu công nghiệp Phan Thiết, 
phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống làm từ lá cây (đồ uống không chứa cồn); nước ép rau 

(đồ uống); đồ uống làm từ hoa (đồ uống không chứa cồn). 
 
 

 
(210) 4-2015-30442 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.4; 5.5.16; 26.3.23 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thành Giao  
(VN) 
S34-1 Sky Garden Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: phân bón lá, chất xử lý môi trường, vật liệu làm đường carbon 

asphalt. 
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(210) 4-2015-30443 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) CAJUN FUNDING CORP.   (US) 

980 Hammond Drive, Suite 1100 
Atlanta, Georgia 30328 United States 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-30444 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Hộ kinh doanh Ngọc Thành  

(VN) 
111/22 Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 21: Bàn chải gia dụng dùng cho gia đình (chà sàn, giặt quần áo, vệ sinh cơ thể). 

 

 
(210) 4-2015-30445 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 
Lô C02-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện và cách nhiệt); chế phẩm kết dính dùng cho sơn; sơn 

diệt khuẩn; vécni (trừ vécni cách điện và cách nhiệt); sơn phủ lên bề mặt; sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2015-30446 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh tím than, xanh da trời, cam 
(731) Công ty TNHH Internet Of 

Care  (VN) 
85Bis Phan Kế Bính, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 
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(511)   Nhóm 35: Hãng thông tin thương mại; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; 
quảng cáo. 

 
Nhóm 44: Bệnh viện; dịch vụ khám chữa bệnh cho người; cung cấp thông tin khám chữa 
bệnh. 

 

 
(210) 4-2015-30447 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.3.11 
(591) Xanh lá cây, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Phú Phan  (VN) 
S20-1 Hưng Vượng 2, đường Lê Văn 
Thiêm, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 

 

 
(210) 4-2015-30448 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Kim Trường Phát  
(VN) 
189/8 Lê Hồng Phong, khu phố Tân 
Phước, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 18: Balô; túi xách tay; ví đựng tiền; vali. 

 

 
(210) 4-2015-30449 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.13.25 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm Vạn 
Đạt Châu á  (VN) 
Số 12A tổ 4, KP8, thị trấn Củ Chi, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Mỳ tôm. 
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(210) 4-2015-30450 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.3.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Thiên Thái An  (VN)
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 07: Cần khởi động mô tô; cần khởi động cho xe máy.  
 

Nhóm 08: Đá mài; đĩa mài bằng đá nhám.  
 

Nhóm 12: Yên xe đạp hoặc xe máy; phanh cho xe cộ; động cơ dẫn động cho phương tiện 
giao thông trên bộ; khớp ly hợp cho xe cộ trên mặt đất; hộp số cho phương tiện giao thông 
trên bộ. 

 

 
(210) 4-2015-30451 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH may mặc - thời 
trang Việt Pháp  (VN) 
148/8 Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Mũ; quần áo; giầy; dép; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: quần áo, giầy, dép, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2015-30453 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.1.1; 26.13.25 
(591) Trắng, vàng, nâu, đen, tím 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thiên Hòa An   (VN) 
Số 194 Trường Chinh, phường Khương 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy trộn bê tông; máy trộn vữa; máy đầm bê tông; máy đầm đất; máy xoa nền 

bê tông; máy đào đất; máy xúc đất; máy bơm bê tông; máy rải nhựa đường; máy khai thác 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1453 

đá; máy nghiền đá; máy khoan cọc nhồi; động cơ điện; động cơ thủy lực; động cơ khí 

nén; máy phát điện xoay chiều; máy bơm nước. 
 

 
(210) 4-2015-30454 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.2; 26.1.1; 26.13.25 

(591) Trắng, vàng, nâu, đen, tím 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thiên Hòa An   (VN) 
Số 194 Trường Chinh, phường Khương 

Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng như: cát; đá; sỏi (để xây dựng); vôi (để xây dựng); xi măng; 

cọc bê tông đúc sẵn.  
 

 
(210) 4-2015-30455 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.2; 26.1.1; 26.13.25 

(591) Trắng, vàng, nâu, đen, tím 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thiên Hòa An   (VN) 
Số 194 Trường Chinh, phường Khương 

Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy xây dựng, máy trộn bê tông, máy trộn vữa, máy đầm bê tông, 

máy đầm đất, máy xoa nền bê tông, máy đào đất, máy xúc đất, máy bơm bê tông, máy rải 

nhựa đường, máy khai thác đá, máy nghiền đá, máy khoan cọc nhồi, động cơ điện, động 

cơ thủy lực, động cơ khí nén, máy phát điện xoay chiều, máy bơm nước, thiết bị văn 

phòng, thiết bị điện, điện tử dân dụng, ô tô, phụ tùng ô tô, xe máy, vật liệu xây dựng, cốt 

pha xây dựng bằng thép; dịch vụ xuất nhập khẩu.  
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(210) 4-2015-30456 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.1.1; 26.13.25 
(591) Trắng, vàng, nâu, đen, tím 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thiên Hòa An   (VN) 
Số 194 Trường Chinh, phường Khương 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ cho thuê máy xây dựng; cho thuê máy khai thác đá; cho thuê máy phát 
điện; dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc.  

 

 
(210) 4-2015-30457 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.1.1; 26.13.25 
(591) Trắng, vàng, nâu, đen, tím 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thiên Hòa An  (VN) 
Số 194 Trường Chinh, phường Khương 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách, dịch vụ vận tải hàng hóa.  
 

 
(210) 4-2015-30458 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.1.1; 25.1.6; 11.1.1; A11.3.20; 

2.9.14; 25.7.20; A25.7.3 
(591) Đỏ, vàng, xanh, xanh tím than, đen, vàng 

cam, nâu, trắng, vàng cam nhạt, đỏ hồng, 
xám 

(731) Công ty cổ phần bánh kẹo Hải 
Châu   (VN) 
Số 15 phố Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Gia vị như: muối; bột ngọt; bột canh; hạt tiêu; mì chính; bột nêm.  
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(210) 4-2015-30459 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A11.3.20; 5.9.12; A26.11.12; 

25.7.20 
(591) Đỏ, trắng, xanh tím than, hồng, đen, 

vàng, vàng cam, nâu, xanh, xám, tím, tím 
nhạt 

(731) Công ty cổ phần bánh kẹo Hải 
Châu   (VN) 
Số 15 phố Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị như: muối; bột ngọt; bột canh; hạt tiêu; mì chính; bột nêm.  

 

 
(210) 4-2015-30460 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 2.1.11; 15.7.1 
(591) Trắng, vàng, đen, đỏ, trắng đục, nâu, đỏ 

nâu, xám, đỏ hồng, xanh tím than, vàng 
cam, vàng nhạt, xanh lá cây 

(731) Công ty cổ phần bánh kẹo Hải 
Châu   (VN) 
Số 15 phố Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị như: muối, bột canh, hạt tiêu, mì chính (bột ngọt), bột nêm.  

 
 

(210) 4-2015-30461 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.4; 24.13.1 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Mai Văn Tiến   (VN) 
255/4 quốc lộ 1A, khu phố 2, phường 
Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay, ba lô. 
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(210) 4-2015-30462 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.11.1; A2.3.23; A12.1.9 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Hali   (VN) 
582 Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ghế lười, gối, nệm. 

 

 
(210) 4-2015-30463 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.13.25 (540) 

  

(731) Võ Phan Huy   (VN) 
18/3 Thanh Đa, phường 27, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo.  
 

Nhóm 42: Thiết kế thời trang, quần áo.  
 

 
(210) 4-2015-30464 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.3.23 
(591) Nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thang máy và 
thiết bị Phú Sĩ  (VN) 
48/4 Huỳnh Văn Chính, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Thang máy. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thang máy.  
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(210) 4-2015-30465 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.7; 26.13.25 
(591) Xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH hàng tiêu dùng 

Fresh Life  (VN) 
80/1 Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-30466 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.15; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, vàng, cam, xám, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH hàng tiêu dùng 

Fresh Life  (VN) 
80/1 Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2015-30467 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Đỏ (540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ môi 
trường Atech Việt Nam   (VN) 
Số 11 ngõ 250/51/5 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng năng lượng mặt trời.  
 

 
(210) 4-2015-30468 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Châu Thị Hồng Diệu  (VN) 
131/4 xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, 
tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy và phụ tùng xe máy: bạc đạn, bố nồi, cần số. 
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(210) 4-2015-30470 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.2; 26.13.25 

(591) Đỏ, trắng 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ ô tô Nam 
Việt    (VN) 
ấp Đất Mới, quốc lộ 51, xã Long Phước, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe ô tô thuộc nhóm này.  
 

 
(210) 4-2015-30471 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.2; 26.13.25 

(591) Đỏ, trắng 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ ô tô Nam 
Việt    (VN) 
ấp Đất Mới, quốc lộ 51, xã Long Phước, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: xe ô tô, xe máy, phụ tùng xe ô tô, phụ tùng xe máy; dịch vụ tổ chức 

giới thiệu và xúc tiến thương mại.  
 

 
(210) 4-2015-30472 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.2; 26.13.25 

(591) Đỏ, trắng 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ ô tô Nam 
Việt    (VN) 
ấp Đất Mới, quốc lộ 51, xã Long Phước, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản.  
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(210) 4-2015-30473 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.2; 26.13.25 

(591) Đỏ, trắng 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ ô tô Nam 
Việt    (VN) 
ấp Đất Mới, quốc lộ 51, xã Long Phước, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa xe ô tô, xe máy; dịch vụ thi công công trình xây dựng.  
 
 

(210) 4-2015-30474 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.2; 26.13.25 

(591) Đỏ, trắng 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ ô tô Nam 
Việt  (VN) 
ấp Đất Mới, quốc lộ 51, xã Long Phước, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; vận chuyển hàng hóa; vận chuyển hành khách; đóng gói và lưu 

trữ hàng hóa.  
 
 

(210) 4-2015-30476 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.2; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Thủ 
Quán Việt Nam  (VN) 
Số 3 C7 khu đô thị mới Đại Kim, phường 

Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2015-30477 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.20 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

mỹ phẩm D&G  (VN) 
75/82 Trần Văn Đang, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Sữa tắm; kem tẩy tế bào chết; sữa rửa mặt; nước hoa; kem dưỡng trắng da; kem 

tẩy lông. 
 

 
(210) 4-2015-30478 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.1; 2.1.1 
(731) Dư Cấu Huệ  (IT) 

Via Delle Prata 9, 50058 Signa, Firenze, 
Italy 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp các 

bữa ăn nhanh do nhà hàng phục vụ. 
 

 
(210) 4-2015-30479 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế tạo xây 
lắp cơ điện Thái Vạn Tường  
(VN) 
1122 Nguyễn Khoái, tổ 1, phường Lĩnh 
Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Bột cải tạo đất; bột cải tạo tiếp địa của đất; bột hỗ trợ tiếp địa (tất cả là hóa 
chất). 

 
Nhóm 09: Sản phẩm thu sét; sản phẩm kết nối truyền dẫn sét; sản phẩm tiếp địa; sản phẩm 
kết nối truyền dẫn tiếp địa; sản phẩm hỗ trợ chống sét; sản phẩm hỗ trợ tiếp địa. 
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(210) 4-2015-30487 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đại Hưng Gia  
(VN) 
Phòng 1, 133/34 Văn Thân, phường 8, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm, dầu ăn, patê, xúc xích, lạp xưởng, thịt giăm bông.  
 

Nhóm 30: Gia vị các loại như: sa tế, tương ớt, nước tương (xì dầu), tương cà, gia vị nấu 
lẩu, ngũ vị hương. 

 

 
(210) 4-2015-30491 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.11.2 
(591) Xanh, đỏ, trắng, xám 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất Sơn 
Việt Nhật  (VN) 
Số 212 đường Phương Canh, phường 
Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 35: Buôn bán sơn. 
 

 
(210) 4-2015-30492 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2015-30493 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2015-30496 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 1.15.7 
(591) Đen, trắng, hồng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ EMJ  (VN) 
248A Nơ Trang Long, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm 

để chăm sóc tóc; chế phẩm trang điểm; kem mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp.  
 

Nhóm 14: Vòng đeo tay [đồ trang sức]; hoa tai; đồ trang sức; chuỗi hạt [đồ trang sức]; 
nhẫn [đồ trang sức]; đồng hồ đeo tay.  

 
Nhóm 18: Ba lô; dây đeo vai bằng da thuộc; túi xách tay; ví bỏ túi; ví tiền; ví đựng thẻ tín 
dụng [ví].  

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; mũ; giày dép; quần áo lót; quần áo bơi.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh (mua bán) các mặt hàng thời trang và phụ kiện thời trang 
thông qua trang web thương mại điện tử, bao gồm: mỹ phẩm, quần áo, giày dép, mũ nón, 
túi xách, ví, đồng hồ, kính mắt, đồ trang sức.  

 

 
(210) 4-2015-30497 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 4.3.7; 15.7.1; 18.1.21 
(731) CHONGQING CHIZHENG 

INVESTMENT CO., LTD.  (CN) 
No. A40-4-3-1, No. 18, North Part Huafu 
Avenue, Huayan Town, Jiulongpo 
District, Chongqing, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đẩy trẻ em; lốp bánh xe; phương tiện giao thông trên không; xích truyền 

động cho phương tiện giao thông trên bộ; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; xe 
máy; bánh răng truyền động cho phương tiện giao thông trên bộ; bánh răng lồng cho 
phương tiện giao thông trên bộ; thiết bị chống trộm cho phương tiện giao thông; phanh đĩa 
cho phương tiện giao thông.  
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(210) 4-2015-30498 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 5.3.11; 26.1.1; A5.7.23 
(731) KEK TIAN HUAT ENTERPRISE SDN 

BHD [521632-K]   (MY) 
No. 2, Jalan Emas Jaya, Taman 
Perindustrian Emas Jaya, Tongkang 
Pechah, 83010 Batu Pahat, Johor, Malaysia

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ, marketing và bán buôn hương trầm, tiền vàng và hương vòng, 
nến, dầu thơm dùng trong thờ cúng của người trung quốc, tượng nhỏ và tượng, bộ gom tro, 
lò đốt tiền vàng, bình cắm hương, đèn lồng, đồ treo trang trí, đồ đồng thau, đồ sắt, vật điêu 
khắc bằng gỗ, giúp người tiêu dùng có thể xem và mua bán thuận tiện những sản phẩm 
này trong các cửa hàng bán lẻ, điểm bán lẻ, qua catalô hoặc trang mạng; dịch vụ quản lý 
kinh doanh và điều hành kinh doanh.  

 

 
(210) 4-2015-30499 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.13.25 
(731) Công ty cổ phần VINFA  (VN) 

Số 166, ngõ 211, phố Khương Trung, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản 
xuất và không dùng cho mục đích y tế; nước thơm; chế phẩm làm sạch.  

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng thích 
hợp cho mục đích y tế; trà thảo dược; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc 
quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm, đại lý xuất nhập khẩu, mua bán các 
sản phẩm: mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản 
xuất và không dùng cho mục đích y tế, nước thơm, chế phẩm làm sạch, dược phẩm, thực 
phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, trà 
thảo dược, chất bổ sung dinh dưỡng, đồ uống y tế, dụng cụ và thiết bị y tế.  

 

 
(210) 4-2015-30504 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Việt Hóa Nông   (VN) 
2A-4A Tôn Đức Thắng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ nấm bệnh cho cây trồng. 
 

 
(210) 4-2015-30506 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.3; 26.4.1; 18.1.23 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Trần Minh Đăng  
(VN) 
526 C/2 khu phố 8A, phường Tân Biên, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 22: Túi [bao tải] cho việc vận chuyển và lưu giữ nguyên vật liệu có số lượng lớn, túi 

[bao tải] để vận chuyển và lưu giữ các nguyên vật liệu để rời. 
 

 
(210) 4-2015-30507 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 20.7.1; A26.11.12; 26.13.25 

(591) Trắng, da cam 

(731) Dương Mai Trang  (VN) 
P18, C31 khu tập thể Mai Động, phường 

Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo.  
 

 
(210) 4-2015-30508 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Lương Thị Thủy  (VN) 
P318, Nơ 2, khu đô thị Pháp Vân, 

phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 29: Cùi dừa (cơm dừa) sấy khô; dầu dừa; sáp dừa (sản phẩm cô đặc từ dừa dùng làm 

thực phẩm cho người); dầu ăn thực vật.  
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(210) 4-2015-30509 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Lương Thị Thủy   (VN) 
P318, Nơ 2, khu đô thị Pháp Vân, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Sản phẩm mỹ phẩm: mặt nạ dừa (dùng để làm đẹp); dầu mát-xa dừa (dùng để 
làm đẹp); xà bông dừa; kem trị mụn làm từ dừa (mỹ phẩm); kem dưỡng da làm từ dừa; tinh 
dầu dừa dùng cho mục đích mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-30510 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
tổng hợp Nam Phú  (VN) 
P205 ngõ 118 đường Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố  Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-30511 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.13.1; 5.3.11 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
tổng hợp Nam Phú  (VN) 
P205 ngõ 118, đường Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-30512 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.4.2; 26.4.4; A1.1.2; 5.3.11; 

5.7.10; 26.13.25; A26.3.6; 26.11.1; 
26.2.1 

(591) Nâu, vàng đồng cam đất, đỏ đô, vàng 
tươi, trắng 

(731) Tạ Văn Cường  (VN) 
Khu 10, xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, 
tỉnh Phú Thọ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 33: Rượu vang; rượu gạo; rượu vốtca; rượu uýt ki; rượu khai vị; rượu mạnh [đồ 
uống]. 

 

 
(210) 4-2015-30513 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.3; 26.3.23 
(591) Vàng rêu, nâu, trắng, ghi 
(731) Công ty cổ phần tư vấn và 

phát triển Sao Khuê  (VN) 
Số 8, hẻm 108/5/39 Nghi Tàm, phường 
Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn quản lý kính doanh; tư vấn tổ chức kinh 

doanh; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ phiên dịch viên; dịch vụ về giáo dục giảng dạy, giảng dạy; dịch vụ 
hướng dẫn, giảng dạy; khóa đào tạo từ xa.  

 

 
(210) 4-2015-30514 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần LP Việt Nam  

(VN) 
Số 88 đường Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 
2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

   (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; chế phẩm làm thơm phòng. 

 

 
(210) 4-2015-30515 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH HA SAN - 

DERMAPHARM   (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-30516 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH HA SAN - 

DERMAPHARM   (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-30517 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH HA SAN - 

DERMAPHARM   (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-30518 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH HA SAN - 

DERMAPHARM   (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-30519 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) MORIRIN CO., LTD.  (JP) 

22-10, Honmachi 4-chome, Ichinomiya-
shi, Aichi-ken, 491-8610 Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 23: Chỉ và sợi dùng cho ngành dệt.  
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(210) 4-2015-30520 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 
(731) A. O. SMITH CORPORATION  (US) 

11270 West Park Place, Milwaukee, WI 
53224, USA  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy làm sạch không khí, máy giữ độ ẩm không khí và máy lọc không khí.  
 

 
(210) 4-2015-30521 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) A. O. SMITH CORPORATION   (US) 

11270 West Park Place, Milwaukee, WI 
53224, USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy làm sạch không khí, máy giữ độ ẩm không khí và máy lọc không khí.  
 

 
(210) 4-2015-30522 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Đỏ, ghi (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hà Yến  (VN) 
Số 3, lô CN6, Cụm Công nghiệp tập 
trung vừa và nhỏ Từ Liêm, phường Minh 
Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy chế biến thức ăn dùng điện; máy rửa bát đĩa; máy nạo, nghiền rau củ; thiết 
bị cơ điện để chế biến thực phẩm; máy cắt bánh mỳ; máy xay cà phê, ngoài loại vận hành 
bằng tay; máy giặt vận hành bằng đồng xu; máy giặt áp lực cao; máy là; máy băm thịt, 
máy thái thịt; máy vắt khô quần áo (không sấy); máy giặt; máy giặt (xưởng giặt).  

 

Nhóm 11: Lò nướng bánh mì; thiết bị làm lạnh đồ uống; bếp nấu; hệ thống và thiết bị nấu 
nướng; dụng cụ nấu nướng dùng điện; hệ thống và thiết bị làm lạnh; tủ lạnh; tủ lạnh có cửa 
kính để trưng bày; chụp hút khói dùng cho nhà bếp; bình đun nước nóng dùng điện; thiết 
bị và máy làm đá lạnh; thiết bị nấu bếp; thiết bị sấy khô đồ giặt là, dùng điện; lò vi sóng 
dùng cho mục đích công nghiệp; bồn rửa; chụp thông gió; máy ướp lạnh, máy làm kem 
lạnh; thiết bị và máy làm lạnh; hệ thống và thiết bị làm lạnh; ngăn làm lạnh, khoang làm 
lạnh; buồng làm lạnh; thừng chứa làm lạnh, côngtenơ làm lạnh; lò rang, lò nung, lò nướng; 
thiết bị quay xiên nướng thịt, máy nướng thịt; thiết bị quay thịt; lò quay thịt; thiết bị làm 
nóng nước; thiết bị đun nước.  
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(210) 4-2015-30523 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hồ Quang Nghĩa  (VN) 
KA40 Cù Lao Thượng, phường Vĩnh 
Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho chim. 
 
 

(210) 4-2015-30524 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.12; A2.1.23; A2.3.23 
(591) Đỏ, cam, nâu đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sống Thông 
Minh Việt  (VN) 
84 Trần Bá Giao, phường 5, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; buôn bán thực phẩm; buôn bán đường, sữa và các sản phẩm sữa, 
bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; buôn bán yến sào; buôn bán 
đồ uống, nước ép hoa quả, mỹ phẩm, chè, cà phê, ca cao.  

 
 

(210) 4-2015-30525 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Cao Văn Chung  (VN) 

T24 K2a, phường Bạch Đằng, thành phố 
Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ cắt tóc; uốn tóc; nhuộm tóc; chăm sóc tóc; thẩm mĩ viện tóc. 
 

 
(210) 4-2015-30526 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần Sơn Hải 

Phòng  (VN) 
Số 12 đường Lạch Tray, phường Lạch 
Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Nhựa alkyd resin và acrylic dùng để sản xuất sơn. 
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(210) 4-2015-30527 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần Sơn Hải 

Phòng  (VN) 
Số 12 đường Lạch Tray, phường Lạch 
Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Nhựa alkyd resin và acrylic dùng để sản xuất sơn. 
 
 

(210) 4-2015-30528 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 8.3.1 
(591) Xanh lá cây, xanh ngọc, vàng chanh, 

vàng nghệ, hồng da 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Phú 
Kim Toàn  (VN) 
34 Đặng Thị Nhu, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Kem. 
 

 
(210) 4-2015-30530 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.1; 25.1.25; A5.1.16; 26.4.2; 26.13.25
(591) Trắng, đen, đỏ cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nội thất 
ARTHOME  (VN) 
Số nhà 68, ngõ 296 phố Minh Khai, 
phường Mai Động, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Bàn; ghế; giường; tủ; giá; kệ. 
 
 

(210) 4-2015-30531 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.3.1; 26.3.23; A5.1.16; 

25.1.25; 26.4.1 
(591) Cam, vàng, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nội thất 
ARTHOME  (VN) 
Số nhà 68, ngõ 296 phố Minh Khai, 
phường Mai Động, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 19: Ván sàn gỗ; ván sàn nhựa; ván gỗ công nghiệp; ván, sàn, tấm lát làm từ gỗ công 

nghiệp để dùng trong xây dựng. 

 

Nhóm 20: Bàn; ghế; giường; tủ; giá; kệ. 
 

 
(210) 4-2015-30532 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.1; 26.1.1; 5.3.11; 7.1.24 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng

(731) Bùi Duy Khánh  (VN) 
Số 169, ngõ 2, phố Thanh Bình, tổ 4 Mỗ 

Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: cây xanh dùng để trang trí nội thất, cây giả, hoa giả, chậu hoa, lọ hoa, 

chậu cây; cửa hàng mua bán cây xanh; cửa hàng mua bán chậu cây. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cửa hàng cà phê; dịch vụ quán cà phê (do nhà hàng tự thực hiện); dịch 

vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng tự thực hiện; dịch vụ cung 

cấp thức ăn và đồ uống cho các sự kiện do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2015-30533 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.1; 3.1.6; A3.1.24; A3.6.3; 9.3.1 

(591) Trắng, vàng cam 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ may mặc Mèo GATO  
(VN) 
Số 6 ngõ 54 tổ dân phố 1, phường Cổ 

Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; quần áo thể dục thể thao; quần áo thể dục thẩm mỹ; đồng 

phục. 
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(210) 4-2015-30534 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.3.11 
(591) Vàng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại sản xuất Cuộc Sống Hoàn 
Hảo  (VN) 
Số 15, đường số 1, khu phố 2, phường 
Phú Hữu, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn để phát triển nhà ở; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; 
quản lý bất động sản; mua bán bất động sản; sàn giao dịch bất động sản. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (lưu trú tạm 
thời). 

 

 
(210) 4-2015-30535 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại sản xuất Cuộc Sống Hoàn 
Hảo  (VN) 
Số 15, đường số 1, khu phố 2, phường 
Phú Hữu, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh, tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; 
hỗ trợ điều hành kinh doanh, hỗ trợ quản lý kinh doanh; điều hành kinh doanh khách sạn; 
quản lý kinh doanh khách sạn; tư vấn quản lý nhân sự. 

 

Nhóm 36: Đầu tư vốn để phát triển nhà ở; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; 
quản lý bất động sản; mua bán bất động sản; sàn giao dịch bất động sản. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (lưu trú tạm 
thời). 

 

 
(210) 4-2015-30536 (220) 03.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A2.5.23; A9.3.13 
(591) Hồng, đen, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ và truyền thông 
Brandon  (VN) 
B402, cao ốc Screc, đường Trường Sa, 
phường 12, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
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(511)   Nhóm 16: Thẻ học chữ bằng giấy. 
 

 
(210) 4-2015-30537 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.9.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Thị Thu Phương  (VN) 
33/32 Quốc Hương, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Nước sơn móng, dầu làm bóng móng. 
 

Nhóm 09: Kính đeo mắt. 
 

Nhóm 14: Đồng hồ, cài, hoa tai, dây chuyền, vòng đeo tay dùng để trang sức. 
 

Nhóm 26: Kẹp tóc. 
 

 
(210) 4-2015-30538 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Đỏ, đen, tím nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đào tạo MBM 
VIETNAM  (VN) 
184 Trương Vĩnh Ký, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Tư vấn giáo dục; trường đào tạo; đào tạo lại nghề; đào tạo thực hành; đào tạo từ 

xa; xuất bản sách. 
 

 
(210) 4-2015-30539 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Nâu đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Dòng Di Sản 
Đông Dương  (VN) 
32 Lam Sơn, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng 

đường thủy; tổ chức các cuộc du lịch. 
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(210) 4-2015-30540 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Nâu đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Dòng Di Sản 
Đông Dương  (VN) 
32 Lam Sơn, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng 

đường thủy; tổ chức các cuộc du lịch. 
 

 
(210) 4-2015-30541 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.3.1; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh tím than 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế xây 
dựng - nội thất Nhà ấm  (VN) 
17 Lê Thạch, phường 12, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; đầu tư, môi giới bất động sản; dịch vụ cho thuê nhà và 

văn phòng; dịch vụ tư vấn về bất động sản; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình dân 
dụng. 

 

 
(210) 4-2015-30542 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Trắng, xanh lục sáng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Hurom  (VN) 
50 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy lọc ép. 
 

Nhóm 30: Bánh quy; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ 
sở cà phê; kem lạnh; kem trái cây [đá lạnh]; đồ uống trên cơ sở trà. 

 
Nhóm 32: Nước uống có ga; nước ép trái cây, quả ép; nước sinh tố; nước hoa quả ướp lạnh 
[đồ uống]. 
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(210) 4-2015-30543 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Tín Quang  (VN) 
Lô P1-P2, đường số 10, khu công nghiệp 
Hải Sơn (GĐ 3+4), ấp Bình Tiền 2, xã 
Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; chế phẩm nhuộm tóc.  
 
 

(210) 4-2015-30544 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần Prime Group  

(VN) 
Khu công nghiệp Bình Xuyên, huyện 
Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 19: Ngói, đá lát sàn không bằng kim loại; gạch lát nền, không bằng kim loại dùng 
cho xây dựng; gạch ốp tường, không bằng kim loại dùng cho xây dựng; ngói (không bằng 
kim loại); ngói cong; vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 

 

(210) 4-2015-30545 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần Prime Group  

(VN) 
Khu công nghiệp Bình Xuyên, huyện 
Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 19: Ngói, đá lát sàn không bằng kim loại; gạch lát nền, không bằng kim loại dùng 
cho xây dựng; gạch ốp tường, không bằng kim loại dùng cho xây dựng; ngói (không bằng 
kim loại); ngói cong; vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-30546 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh lá mạ 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân 
VietFranchise  (VN) 
9/12A Phan Bội Châu, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Tư vấn trong tổ chức và điều hành kinh doanh; quản lý thương mại về việc li 
xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; nghiên cứu 
kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2015-30549 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 1.15.5 
(591) Vàng, đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Đức Hưng Long  (VN) 
A6/7 đường ấp 1, xã Hưng Long, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Phụ tùng an toàn và phụ tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị ga; vòi khóa (van, 

đầu vặn) (vòi đóng) cho ống dẫn; phụ tùng điều chỉnh và phụ tùng an toàn dùng cho ống 
dẫn khí; dụng cụ nấu nướng dùng điện; kiềng bếp, vành bếp. 

 

 
(210) 4-2015-30550 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Lưu Mạnh Cường  (VN) 
Số 30 ngõ 535, đường Lạc Long Quân, 
phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Cụ thể là tinh dầu tràm. 

 

 
(210) 4-2015-30552 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
CVIN Việt Nam   (VN) 
Số 12, ngách 2/25, tổ 18, phố Linh Đàm, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo: mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2015-30553 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
CVIN Việt Nam   (VN) 
Số 12, ngách 2/25, tổ 18, phố Linh Đàm, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo: mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2015-30554 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
CVIN Việt Nam  (VN) 
Số 12, ngách 2/25, tổ 18, phố Linh Đàm, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo: dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2015-30555 (220) 03.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.1; 5.7.3; 5.1.3; A26.4.6; A25.3.3 
(591) Vàng, trắng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Lê Thị Ngọc Hoài Khanh  (VN) 
363 Hùng Vương, huyện Chư Sê, tỉnh 
Gia Lai 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 
 

(210) 4-2015-30556 (220) 03.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 2.9.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Việt Thị  (VN) 
30 đường C18, khu K300, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Tổ chức sự kiện nhằm mục đích quảng cáo và thương mại; tổ chức triển lãm 
nhằm mục đích quảng cáo hoặc thương mại; quảng cáo; môi giới quảng cáo; mua bán: quà 
tặng, quà lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, gốm, sành, sứ, thủy tinh, pha lê, hàng thời 
trang, hàng may mặc, phụ liệu may mặc, trang phục bảo hộ lao động, mỹ phẩm, vàng bạc, 
đá quý, đồ trang sức, máy văn phòng, văn phòng phẩm, đồ dùng học sinh, trang thiết bị 
trường học. 

 

 
(210) 4-2015-30557 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 10.3.7; 25.7.20 
(591) Vàng nâu, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Biển Đông 
Bãi Dài  (VN) 
Lô D3, khu du lịch Bán đảo Cam Ranh, 
xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh 
Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản.  
 

Nhóm 43: Kinh doanh các dịch vụ nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà hàng ăn uống và khu biệt 
thù.  

 

 
(210) 4-2015-30558 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.5.1; 15.7.1; 26.3.23 
(591) Xanh lam, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất cơ khí 
và thương mại Toàn Cầu   (VN)
Km29, thôn Đồi Chè, xã Thanh Bình, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuắt nhập khẩu máy nông nghiệp và máy công nghiệp bao 
gồm: thiết bị chế biến nông sản - thực phẩm, thiết bị công nghệ sau thu hoạch, máy gặt 
đập, máy nghiền, máy sấy, máy xúc, máy khuấy trộn, hệ thống hút lọc bụi công nghiệp: 
quạt công nghiệp, băng tải, tời kéo, cầu trục, vít tải.  

 

 
(210) 4-2015-30559 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.9 
(591) Vàng, nâu đỏ, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH AHT Châu á  (VN)
Tầng 9, tòa nhà VIT, số 519 Kim Mã, 
phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán đồ dùng cho gia đình như: vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da, nước 
hoa, hàng mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, hàng gốm, sứ, thủy tinh, đồ điện gia dụng, giường 
tủ, bàn ghế và hàng nội thất tương tự; buôn bán máy móc và phụ tùng máy; buôn bán ô tô 
và xe có động cơ. 

 
 

(210) 4-2015-30560 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH AHT Châu Á  
(VN) 
Tầng 9, tòa nhà VIT, số 519 Kim Mã, 
phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Cho thuê xe có động cơ; vận tải hành khách và hàng hóa bằng đường sắt; vận tải 
hành khách và hàng hóa bằng đường bộ; vận tải hành khách và hàng hóa đường thủy nội 
địa. 

 

 
(210) 4-2015-30561 (220) 03.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.4; A26.11.12; 5.3.11 
(591) Trắng, cam, xanh lá cây, đen, ghi 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành   (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích nông nghiệp (trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc diệt sâu, thuốc diệt ký sinh trùng); chế phẩm làm 
màu mỡ đất; đất mùn; chất điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm vi sinh dùng để xử lý 
phân bắc và chuồng trại. 

 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 
vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 

 

 
(210) 4-2015-30562 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thanh Nhãn  
(VN) 
589 ấp 2, xã Hưng Phong, huyện Giồng 
Trôm, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán trà (chè). 
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(210) 4-2015-30563 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Vàng đồng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ khách sạn An Gia 
Phát  (VN) 
289-291 đường số 9A, khu dân cư Trung 
Sơn, ấp 4B, xã Bình Hưng, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 
 
 

(210) 4-2015-30565 (220) 03.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(591) Vàng, đen (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
A&B  (VN) 
76 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất: bàn, ghế, giường, tủ, bộ ghế xô pha (sofa); đồ trang trí nghệ 
thuật bằng gỗ: tranh ảnh (khung).  

 

Nhóm 35: Dịch vụ quản lý khách sạn cho người khác; môi giới thương mại; mua bán bàn, 
ghế, giường, tủ, bộ ghế xô pha (sofa), đồ trang trí nghệ thuật bằng gỗ tranh ảnh (khung).  

 

Nhóm 37: Xây dựng: công trình dân dụng, công trình công nghiệp; san lấp mặt bằng. 
 

 
(210) 4-2015-30566 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Đinh Khắc Hậu  (VN) 
Hẻm 1056/2/25/27/4/3, tỉnh lộ 43, khu 
phố 1, phường Bình Chiểu, quận Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Vòi nước; vòi tắm hoa sen; đèn trang trí; chậu rửa chén (thiết bị vệ sinh); đèn 
chiếu sáng.  

 

 
(210) 4-2015-30567 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.11.3 
(731) Lưu Quang Minh  (VN) 

Số 3/37 An Đà, phường Đằng Giang, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; dịch vụ câu lạc bộ nhằm mục đích giải 
trí hoặc giáo dục; dịch vụ sáng tác nhạc/dịch vụ viết bản phối khí âm nhạc; tổ chức trình 
diễn; sản xuất nhạc; sản xuất các chương trình biểu diễn. 

 

 
(210) 4-2015-30569 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.3.11 (540) 

 

(731) Công ty TNHH sơn Baumatic 
Việt Nam  (VN) 
Cụm Công nghiệp Trường An, xã An 
Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn chống gỉ, sơn diệt khuẩn, sơn phủ, sơn chịu lửa, sơn, sơn lót, bột trắng (chất 

màu hoặc sơn). 
 

 
(210) 4-2015-30571 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Xanh lá, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Nga Việt   (VN) 
644/2 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón vô cơ, phân bón tổng hợp; phân bón vi sinh hữu cơ, phân 

bón lá; các chất cải tạo đất và tăng chất bổ trợ cho đất.  
 

 
(210) 4-2015-30572 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Xanh lá, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Nga Việt   (VN) 
644/2 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật; thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; 
thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc.  
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(210) 4-2015-30573 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Xanh lá, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Nga Việt  (VN) 
644/2 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: các sản phẩm phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông nghiệp, 

nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng, vật tư nguyên 
liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống tươi, máy và thiết bị 
sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp như cày, cuốc, xẻng, 
liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng như giống lúa, giống 
khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc 
diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch 
cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ sâu, hàng nông lâm sản, 
lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, thức ăn chăn nuôi, nguyên 
liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hoa cây cảnh, cây lâu năm, dược liệu và hạt giống dược 
liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2015-30574 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Phan Văn Sang  (VN) 

16/2 đường số 7, phường 15, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-30576 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.6 
(591) Trắng, tím nhạt, đỏ, tím 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDIPRODUCT  (VN) 
Số 4, ngách 26, ngõ 20, đường Mỹ Đình, 
phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-30577 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 26.1.1; 24.15.1; 

25.1.25 

(591) Vàng, đen, nâu, vàng cam, trắng, đỏ 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Sức Khỏe Tốt  (VN) 
Số 209, tổ 41, ngõ Văn Chương, phường 

Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-30578 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 26.11.1; 7.1.6 

(591) Xanh tím than, vàng, vàng nhạt, đỏ, 

xanh, đỏ hồng, xanh nhạt, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Thiên Khánh  (VN) 
Lô D5A Tân Kiên-Bình Lợi, khu công 

nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-30579 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.2; A26.11.12; 26.11.1 
(591) Đen, đỏ, xám, xanh, trắng, vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Khánh   (VN) 
Lô D5A Tân Kiên-Bình Lợi, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-30580 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH Tuệ Đức  (VN) 

Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, khối 2, 
phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-30581 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Minh Thành  (VN) 
Số nhà 234, đường Chiến Thắng, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-30582 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh tím than, đỏ, trắng, vàng, vàng 

cam, trắng đục, xám, xanh lá, nâu, đen, 
hồng, tím, tím nhạt 

(731) Công ty cổ phần bánh kẹo Hải 
Châu  (VN) 
Số 15, phố Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị như: muối; bột ngọt; bột canh; hạt tiêu; mì chính; bột nêm.  

 

 
(210) 4-2015-30583 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.3.1; A26.3.7; 26.11.3; 7.1.24 
(591) Nâu đỏ, đỏ, vàng, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vật liệu xây 
dựng Thế Giới Nhà  (VN) 
Tổ 9, ấp Tân Cang, xã Phước Tân, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng; các 

công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được. 
 

 
(210) 4-2015-30591 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 15.7.1; 5.7.1; 2.9.1 
(591) Đà, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV giáo dục 
quốc tế Derhodes  (VN) 
09 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Cung cấp thực phẩm và đồ uống (cafe) (do nhà hàng thực hiện).  
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(210) 4-2015-30592 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 5.7.18; 5.1.3; A1.1.3 
(591) Đỏ, vàng, nâu, xanh lá cây, xanh da trời 

đậm, xanh da trời nhạt, vàng nhạt 
(731) Hợp tác xã nông nghiệp Vân 

Nam  (VN) 
Cụm dân cư số 4, xã Vân Nam, huyện 
Phúc Thọ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả chuối (quả tươi). 
 

 
(210) 4-2015-30593 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 24.17.5 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Tuấn Kiệt  (VN) 

Số 7, hẻm 1, ngách 12, ngõ 461, đường 
Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 
(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ; ca vát; tất; thắt lưng bằng da (trang phục).  
 
 

(210) 4-2015-30595 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH điện máy EMU 

Việt Nam  (VN) 
Lô A21-A22, chợ Trung tâm Thuận 
Thành, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, 
tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị lọc nước; cây nước nóng lạnh; đèn điện; bình nước nóng 
cho nhà tắm; hệ thống đun nóng bằng năng lượng mặt trời, thiết bị vệ sinh, vòi hoa sen. 

 
 

(210) 4-2015-30596 (220) 03.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Nâu, da cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần P Q Hải Quốc  
(VN) 
Số 279, đường 30/4, khu phố 1, thị trấn 
Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang 
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(511)   Nhóm 32: Bia; nước uống có ga; đồ uống không có cồn; đồ uống hỗn hợp không có cồn; 
nước ép trái cây; nước sinh tố [đồ uống]. 

 

Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; cho thuê xe; đặt chỗ cho các chuyến đi; hướng dẫn 
khách du lịch; vận tải. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-30598 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.5.3; 26.13.25 
(591) Xanh da trời, da cam, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí Thái 
Long  (VN) 
Số 1, ngõ 46, đường Nguyễn Hoàng Tôn, 
phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Cầu trục. 
 

 
(210) 4-2015-30599 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.1; A26.3.6 
(591) Xanh dương, xanh lá, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng 
thương mại Mỹ úc  (VN) 
7/18/1B đường Linh Đông, khu phố 7, 
phường Linh Đông, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 22: Vải bạt dùng để che chắn nắng mưa.  
 

 
(210) 4-2015-30600 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.1.1; 26.1.6 
(591) Xanh dương, cam, trắng, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xây dựng thể 
thao Mỹ úc  (VN) 
7/18/1B đường Linh Đông, khu phố 7, 
phường Linh Đông, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các dụng cụ, phụ kiện, thiết bị thể thao, các sản phẩm dùng để trang trí 
nội ngoại thất (dùng trong nhà, ngoài trời).  
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(210) 4-2015-30601 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hợp Nhất Toàn 
Tâm  (VN) 
C200/4 Xóm Chiếu, phường 14, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-30602 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.1.5; A1.1.5; 25.1.6; 4.3.3 
(591) Xanh dương, trắng, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 
Long Việt  (VN) 
Số 160 đường số 40, khu định cư Tân 
Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ vệ sĩ, bảo vệ; vệ sĩ cho cá nhân. 
 

 
(210) 4-2015-30603 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Phương Đằng   (VN) 
Thôn Khả Lễ, phường Võ Cường, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 19: ống cứng dẫn nước, không bằng kim loại; van ống dẫn nước, không bằng kim 
loại hoặc chất dẻo; ống máng, không bằng kim loại; ống dẫn cứng không bằng kim loại 
[xây dựng]; ống dẫn chịu áp không bằng kim loại; ống thoát nước, không bằng kim loại.   

 

 
(210) 4-2015-30605 (220) 03.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.4; 25.1.25; 5.3.11 
(591) Hồng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Ngô Thị Hoa  (VN) 
Gian hàng 2J40, tầng 2, An Đông Plaza, 
18 An Dương Vương, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); thắt lưng (trang phục).  
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(210) 4-2015-30607 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  

(731) NEFAB AB   (CH) 

Box 2184, SE-550 02 Jonkâping, Sweden 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Hộp bằng kim loại thường; đồ chứa đựng bằng kim loại (dùng để lưu kho, vận 

chuyển); đồ chứa đựng bằng kim loại dùng để bao gói; tấm nâng hàng làm bằng kim loại; 
vòng đai kim loại để kết nối ống dẫn; vòng đai chặn làm bằng kim loại; khóa bằng kim 

loại, ngoại trừ khóa điện; móc chai lọ bằng kim loại; bản lề hộp bằng kim loại.  

 
Nhóm 16: Hộp bằng bìa cứng hoặc giấy; hộp đựng con dấu; đồ đựng kem làm bằng giấy.  

 

Nhóm 20: Thùng bằng gỗ hoặc chất dẻo; hộp bằng gỗ hoặc chất dẻo; đồ chứa đựng không 
bằng kim loại (dùng để lưu kho, vận chuyển); thùng đựng hàng bằng chất dẻo; tấm nâng 

tải hàng, không bằng kim loại; khóa, không bằng kim loại, dùng cho xe cộ.  
 

 
(210) 4-2015-30608 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) CJ HCALTHCARE CORPORATION  
(KR) 

CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 

Jung-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc chống ung thư; thuốc kháng sinh; chế phẩm dược dùng để điều trị các 

khối u ác tính; chế phẩm dược; gạc dùng cho mục đích y tế; hộp thuốc [xách tay] [có chứa 

thuốc].  
 

 
(210) 4-2015-30609 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A26.11.12; 26.3.23 
(731) DEFINITIVE TECHNOLOGY, LLC.  

(US) 

11433 Cronridge Drive, City of Owings 
Mills, State of Maryland 21117, United 

States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị âm thanh có độ trung thực cao; loa; loa siêu trầm; bộ khuếch đại âm 
thanh và hệ thống loa.  
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(210) 4-2015-30611 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1 
(731) SHOWTIME NETWORKS INC.   (US) 

1633 Broadway, New York, New York 
10019 USA   

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, bao gồm dịch vụ truyền hình cáp, truyền thanh cáp và 

truyền qua vệ tinh; dịch vụ phát sóng, bao gồm phát thanh truyền thanh cáp, truyền hình 
câp đài phát thanh, truyền hình thuê bao, phát sóng chương tình truyền hình và viđêô; dịch 
vụ phát sóng trên mạng internet; truyền phát và truyền tải âm thanh, viđêô, đồ họa, văn 
bản, tín hiệu, tin nhắn, tin tức, dữ liệu và thông tin điện tử và kỹ thuật số qua mạng máy 
tính toàn cầu, thiết bị thông tin liên lạc điện tử và kỹ thuật số di động không dây; dịch vụ 
truyền hình; phát sóng các chương trình thể thao, giải trí; phát sóng các chương trình 
truyền hình có âm thanh và hình ảnh thông qua mạng internet; dịch vụ phát sóng, bao gồm 
truyền dẫn điện tử và tương tác luồng âm thanh, giọng nói, dữ liệu, hình ảnh, viđêô và đồ 
họa kỹ thuật số đã được tải xuống, bao gồm hình ảnh và văn bản được kết xuất thông qua 
các phương tiện truyền hình, cáp, vệ tinh và băng thông rộng; dịch vụ thông tin liên lạc; 
phát sóng các đoạn ghi hình có âm thanh và hình ảnh thông qua mạng Internet; truyền dẫn 
điện tử và tương tác luồng âm thanh, giọng nói, dữ liệu, hình ảnh, viđêô và đồ họa kỹ thuật 
số, bao gồm hình ảnh và văn bản thông qua mạng internet; truyền dẫn điện tử và tương tác 
luồng âm thanh, giọng nói, dữ liệu, hình ảnh, viđêô và đồ họa kỹ thuật số, bao gồm hình 
ảnh và văn bản thông qua thiết bị thông tin liên lạc di động không dây, bao gồm điện thoại 
di động, máy tính bảng, máy tính xách tay và mạng điện thoại di động.  

 

 
(210) 4-2015-30612 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) SHOWTIME NETWORKS INC.   (US) 
1633 Broadway, New York, New York 
10019 USA   

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là sản xuất và phân phối phim điện ảnh, phim hài, 
chương trình âm nhạc, truyền hình thực tế và phim truyền hình, phim tài liệu, cung cấp các 
chương trình và nội dung giải trí, bao gồm các chương trình truyền hình, phim điện ảnh, 
đoạn ghi hình, đồ họa và thông tin trong lĩnh vực phim hài, phim truyền hình, phim hành 
động, tạp kỹ, chương trình phiêu lưu thể thao, âm nhạc, thời sự và tin tức giải trí, và phim 
tài liệu thông qua các phương tiện truyền hình, cáp, vệ tinh, băng thông rộng, và thông qua 
mạng internet, mạng truyền thông điện tử, mạng máy tính và mạng lưới thông tin liên lạc 
không dây, bao gồm điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay và mạng điện 
thoại di động (không phải là dịch vụ phát thanh, truyền hình); dịch vụ giải trí, bao gồm 
cung cấp sử dụng tạm thời các trò chơi tương tác không thể tải xuống được; cung cấp 
những dịch vụ giải trí liên quan đến các trang thông tin diện tử có dịch vụ giới thiệu thông 
tin, hình ảnh, âm thanh và viđêô không thể tải xuống được trong lĩnh vực giải trí và các 
hoạt động tương tác trên màn hình trong thời gian thực cho người xem truyền hình cụ thể 
là, tiến hành cuộc thăm dò được tạo bởi người dùng, tích hợp với các trang mạng xã hội 
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khác và các trang về người nổi tiếng, viđêô, hình ảnh, và sự kiện; dịch vụ giải trí tương tác, 
cung cấp lập trình chương trình truyền hình cá nhân, cung cấp hướng dẫn trực tuyến và 
trên màn hình để lập trình chương trình truyền hình tương tác cá nhân.  

 
 

(210) 4-2015-30613 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1 
(731) SHOWTIME NETWORKS INC.   (US) 

1633 Broadway, New York, New York 
10019 USA   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 42: Cung cấp trang thông tin điện tử với công nghệ cho phép người dùng có thể truy 
cập các dịch vụ thuê bao dựa trên nền tảng web với phần mềm có thể tải xuống đuợc để 
truy cập, tải xuống, lựa chọn và xem phim điện ảnh, phim và lập trình chương trình truyền 
hình; dịch vụ máy tính, bao gồm cung cấp trang thông tin điện tử với công nghệ tương tác 
cho phép người dùng có thể truy cập một cơ sở dữ liệu phim truyền hình, phim điện ảnh, 
nhân vật, các đoạn phim, các đoạn phim quảng cáo phim mới, tin tức và các thông tin liên 
quan khác; cung cấp trang thông tin điện tử có công cụ tìm kiếm các chương trình và tập 
phim giải trí; tạo các bảng danh mục thông tin trực tuyến cho người khác thông qua mạng 
máy tính toàn cầu và thông qua các thiết bị truyền thông di động.  

 

(210) 4-2015-30614 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH thực phẩm & 

thương mại OrientNutri   (VN) 
Số 01, ngõ 12, phố Nguyễn Phúc Lai, 
phường ¤ Chợ Đừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích 
y tế; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-30615 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

Kinh Doanh và Thương Mại 
Star Việt Nam   (VN) 
Thôn Viên Ngoại, xã Đặng Xá, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 02: Sơn nước dùng trong xây dựng; sơn (không bao gồm sơn cách điện, sơn cách 
nhiệt); chất pha loãng dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; thuốc mầu; vôi quét tường.  

 

Nhóm 19: Bột trét tường (bột bả); xi măng; gạch; ngói không bằng kim loại; đá dùng trong 
xây dựng; vật liệu xây dựng, không bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2015-30616 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.3.11; A26.11.12; A26.4.6; A25.3.5; 

A19.13.21 
(591) Xanh, xanh đậm, trắng xám, nâu 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thuốc Việt  (VN) 
38 đường 3152 Phạm Thế Hiển, phường 
7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 
dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế.  

 

Nhóm 25: Mua bán dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dung dịch vệ sinh phụ nữ 
(có chứa thuốc và không chứa thuốc), thực phẩm cho em bé, chất ăn kiêng, đồ uống kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế, thiết bị và dụng cụ y tế, vật tư tiêu hao dùng trong ngành y tế; 
quảng cáo; giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-30617 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đông Trùng Hạ 
Thảo Châu á   (VN) 
Số 19 phố Tư Đình, phường Long Biên, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-30618 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; A26.11.12; 26.1.2 
(591) Xanh, đen, trắng 
(731) MACROLEAGUE ENTERPRISE CO., 

LTD.   (TW) 
no.146, fenggu rd., wufeng dist., 
taichung clty 4/3, taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy đóng gói; máy đóng bao bì; máy bó; máy bao gói; đai dính dùng cho ròng 
rọc puli; trục máy; đai cho máy; bộ điều khiển hơi dùng cho máy; động cơ điện và động 
cơ; dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; thiết bị điện để làm kín bao bì bằng chất 
dẻo; công cụ cầm tay không phải loại vận hành thủ công.  

 

 
(210) 4-2015-30619 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A2.1.23; A2.3.23; A2.5.23; 2.9.14 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Lê Thị Tuyết  (VN) 
Số nhà 140, ngõ 14, đường Đỗ Đức Dục, 
phường Mễ Trì: quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; trường đào tạo; trường mẫu giáo; giáo dục thể chất, giảng dạy; đào 

tạo thực hành.  
 

 
(210) 4-2015-30620 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.3.1; 4.5.21; A2.1.23; A2.3.23 
(731) SHENZHEN WS TECHNOLOGY 

LIMITED.   (CN) 
The 2nd floor of Building No.3, Jinli 
Science and Technology Park, Jinniu 
West Road, Pingshan Distric, ShenZhen, 
China  

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 

tư (LUVINA LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy hàn, máy cắt. 

 

 
(210) 4-2015-30621 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) POSCO   (KR) 

1 Koe Dong-Dong, Nam-Ku, Pohang 
City, Kyung Sang Book-Do, Republic of 
Korea  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ; máy gia công kim loại; máy gia công đá; động cơ điện và động 

cơ không dùng cho xe cộ mặt đất; bộ lọc cho động cơ điện và động cơ; máy phát điện; 
máy cán để gia công kim loại; máy cắt để gia công kim loại; cần trục; cơ cấu ghép nối và 
thiết bị truyền động cho máy móc và bộ phận của chúng, không dùng cho xe cộ mặt đất; 
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máy xây dựng công trình; máy dẫn động không dùng cho xe cộ mặt đất; máy xếp dỡ tự 
động; máy đúc; máy đúc liên tục; quạt gió dùng cho động cơ điện và động cơ; động cơ 
điện một chiều; máy đóng gói hàng; máy nén; máy cán và đúc liên tục; máy hàn và cán 
liên tục.  

 

 
(210) 4-2015-30622 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) POSCO   (KR) 

1 Koe Dong-Dong, Nam-Ku, Pohang 
City, Kyung Sang Book-Do, Republic of 
Korea  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ; máy gia công kim loại; máy gia công đá; động cơ điện và động 

cơ không dùng cho xe cộ mặt đất; bộ lọc cho động cơ điện và động cơ; máy phát điện; 
máy cán để gia công kim loại; máy cắt để gia công kim loại; cần trục; cơ cấu ghép nối và 
thiết bị truyền động cho máy móc và bộ phận của chúng, không dùng cho xe cộ mặt đất; 
máy xây dựng công trình; máy dẫn động không dùng cho xe cộ mặt đất; máy xếp dỡ tự 
động; máy đúc; máy đúc liên tục; quạt gió dùng cho động cơ điện và động cơ; động cơ 
điện một chiều; máy đóng gói hàng; máy nén; máy cán và đúc liên tục; máy hàn và cán 
liên tục.  

 

 
(210) 4-2015-30623 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) BIOHIT OYJ  (FI) 

Laippatie 1, Fl-00880 Helsinki, Finland 
(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế dùng để đưa L-xystein vào đường tiêu hóa nhằm gắn kết với chất 
acetalđehyt có trong đó.  

 

 
(210) 4-2015-30624 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH hoá chất Nhật 

Bản Kanagawa  (VN) 
Số 61, đường 57, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón lá, phân bón hữu cơ vi sinh, phân bón vi lượng đất hiếm, 
phân trộn ủ, chất điều hòa sinh trưởng cho cây trồng.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1495 

(210) 4-2015-30625 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH Nanotech Việt 

Thái  (VN) 
Số 1, ấp An Phú, xã Hội An, huyện Chợ 
Mới, tỉnh An Giang 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón lá, phân bón hữu cơ vi sinh, phân bón vi lượng đất hiếm, 
phân trộn ủ, chất điều hòa sinh trưởng cho cây trồng. 

 
 

(210) 4-2015-30626 (220) 03.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.2; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh cô-ban, trắng 

(540) 

  

(731) Khuất Duy Hòa   (VN) 
Thôn Trạch Đôi, xã Trạch Mỹ Lộc, 
huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thiết bị vệ sinh và phụ kiện phòng tắm bao gồm: bồn 
cầu, chậu rửa, bình nước nóng, vòi tắm, vòi rửa tay, vòi xịt vệ sinh, gương soi, phễu thoát 
sàn, thiết bị chiếu sáng và sưởi ấm trong phòng tắm. 

 
 

(210) 4-2015-30630 (220) 03.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 24.17.5; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Đỏ, trắng, xanh nước biển, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thượng Lưu  (VN) 
Xóm 6, xã Diễn Châu, huyện Diễn Châu, 
tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 35: Văn phòng tuyển dụng lao động, tư vấn việc làm, nghiên cứu thị trường việc 
làm, tuyển nhân viên, tư vấn quản lý nhân sự. 

 
 

(210) 4-2015-30631 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, cam, xanh lá cây 
(731) Hộ kinh doanh Phạm Thơ  (VN) 

ấp 2, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, 
tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã qua sơ chế, bảo quản. 
 

 
(210) 4-2015-30632 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) GOOD ONE INTER TRADE CO., LTD.  

(TH) 
844 Moo 4 (Bangpoo Industrial Estate 
Soi 12) Sukhumvit Rd., Preaksa, Muang 
Samutprakarn10280, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch; chế phẩm đánh bóng; sáp đánh bóng; sáp thơm; sáp thơm 

khử mùi. 
 

 
(210) 4-2015-30633 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) NOVA BRANDS S.A   (LU) 

14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg 
(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé sơ sinh; sữa 

và sữa bột dùng cho trẻ sơ sinh.  
 

 
(210) 4-2015-30634 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) MERCK SHARP & DOHME CORP.  

(US) 
One Merck Drive, Whitehouse Station, 
New Jersey 08889, USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2015-30635 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) LIMITED  (GB) 
Globe House, 4 Temple Place, London, 
WC2R 2PG, United Kingdom  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 
lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người hút 
thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không bằng 
kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút thuốc 
lá và diêm. 

 
 

(210) 4-2015-30636 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại thông minh; máy tính bảng; tai nghe; pin điện có thể nạp lại được; 
thiết bị nạp ắc quy; bao da chuyên dụng dùng cho điện thoại thông minh và dùng cho máy 
tính bảng; vỏ nhựa chuyên dụng dùng cho điện thoại thông minh và dùng cho máy tính 
bảng. 

 

 
(210) 4-2015-30637 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại thông minh; máy tính bảng; tai nghe; pin điện có thể nạp lại được; 
thiết bị nạp ắc quy; bao da chuyên dụng dùng cho điện thoại thông minh và dùng cho máy 
tính bảng; vỏ nhựa chuyên dụng dùng cho điện thoại thông minh và dùng cho máy tính 
bảng. 

 

 
(210) 4-2015-30638 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) VOIT CORPORATION  (US) 

9258 Culebra Road. Suite 116 San 
Antonio, Texas 78251 U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 28: Quả bóng đá; quả bóng rổ; quả bóng bầu dục Mỹ (trò chơi); vật dụng bảo vệ 
khuỷu tay (dụng cụ thể thao); găng tay chơi bóng đá (cho trò chơi); quả tạ tay; vật dụng 
bảo vệ ống chân (phụ kiện thể thao); vợt; chân nhái để bơi; chân có màng để bơi (chân 
nhái); ván lướt sóng (tư thế đứng). 
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(210) 4-2015-30640 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 25.7.20 

(731) GMSB Engineering Sdn. Bhd.  (MY) 

Lot 330, Jalan Nilai 7/15, 71800 Nilai, 

Kawasan Perindustrian Nilai 7, Negeri 

Sembilan, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ và dịch vụ đại lý phân phối máy phun cát, thiết bị phun cát, đĩa 

xích cho máy móc và vòng bi công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2015-30641 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa  (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 

Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm 

để tắm; xà phòng. 
 

 
(210) 4-2015-30642 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa  (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 

Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm 

để tắm; xà phòng. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1499 

(210) 4-2015-30643 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa  (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm 

để tắm; xà phòng. 
 
 

(210) 4-2015-30644 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa  (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm 

để tắm; xà phòng. 
 
 

(210) 4-2015-30645 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa  (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm 

để tắm; xà phòng. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1500 

(210) 4-2015-30646 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa  (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm 

để tắm; xà phòng. 
 

 
(210) 4-2015-30647 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

thực phẩm Đông Nam á  (VN) 
Lô H1-6 cụm công nghiệp đa nghề Đông 
Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, 
tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, đại lý xuất nhập khẩu, mua bán thực 

phẩm bao gồm: nước mắm, dầu ăn, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, sữa, trái cây 
tươi và được bảo quản, rau tươi và đã được bảo quản, bánh kẹo, bánh mỳ, nước sốt thịt, gia 
vị, tương, xốt [gia vị], đồ uống không cồn, bia, nước khoáng [đồ uống], nước ép trái cây, 
mật hoa quả, nước ép rau [đồ uống]. 

 

 
(210) 4-2015-30648 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

thực phẩm Đông Nam á  (VN) 
Lô H1-6 Cụm công nghiệp đa nghề 
Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, đại lý xuất nhập khẩu, mua bán thực 

phẩm bao gồm: nước mắm, dầu ăn, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, sữa, trái cây 
tươi và được bảo quản, rau tươi và đã được bảo quản, bánh kẹo, bánh mỳ, nước sốt thịt, gia 
vị, tương, xốt [gia vị], đồ uống không cồn, bia, nước khoáng [đồ uống], nước ép trái cây, 
mật hoa quả, nước ép rau [đồ uống]. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1501 

(210) 4-2015-30649 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

thực phẩm Đông Nam á  (VN) 
Lô H1-6 Cụm công nghiệp đa nghề 
Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, đại lý xuất nhập khẩu, mua bán thực 
phẩm bao gồm: nước mắm, dầu ăn, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, sữa, trái cây 
tươi và được bảo quản, rau tươi và đã được bảo quản, bánh kẹo, bánh mỳ, nước sốt thịt, gia 
vị, tương, xốt [gia vị], đồ uống không cồn, bia, nước khoáng [đồ uống], nước ép trái cây, 
mật hoa quả, nước ép rau [đồ uống]. 

 

 
(210) 4-2015-30650 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

thực phẩm Đông Nam á   (VN) 
Lô H1-6 cụm công nghiệp đa nghề Đông 
Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, 
tỉnh Bắc Ninh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, đại lý xuất nhập khẩu, mua bán thực 
phẩm bao gồm: nước mắm, dầu ăn, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, sữa, trái cây 
tươi và được bảo quản, rau tươi và đã được bảo quản, bánh kẹo, bánh mỳ, nước sốt thịt, gia 
vị, tương, xốt [gia vị], đồ uống không cồn, bia, nước khoáng [đồ uống], nước ép trái cây, 
mật hoa quả, nước ép rau [đồ uống].  

 

 
(210) 4-2015-30651 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

thực phẩm Đông Nam á   (VN) 
Lô H1-6 cụm công nghiệp đa nghề Đông 
Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, 
tỉnh Bắc Ninh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, đại lý xuất nhập khẩu, mua bán thực 
phẩm bao gồm: nước mắm, dầu ăn, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, sữa, trái cây 
tươi và được bảo quản, rau tươi và đã được bảo quản, bánh kẹo, bánh mỳ, nước sốt thịt, gia 
vị, tương, xốt [gia vị], đồ uống không cồn, bia, nước khoáng [đồ uống], nước ép trái cây, 
mật hoa quả, nước ép rau [đồ uống].  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1502 

(210) 4-2015-30652 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

thực phẩm Đông Nam á   (VN) 
Lô H1-6 cụm công nghiệp đa nghề Đông 
Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, 
tỉnh Bắc Ninh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, đại lý xuất nhập khẩu, mua bán thực 
phẩm bao gồm: nước mắm, dầu ăn, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, sữa, trái cây 
tươi và được bảo quản, rau tươi và đã được bảo quản, bánh kẹo, bánh mỳ, nước sốt thịt, gia 
vị, tương, xốt [gia vị], đồ uống không cồn, bia, nước khoáng [đồ uống], nước ép trái cây, 
mật hoa quả, nước ép rau [đồ uống].  

 
 

(210) 4-2015-30653 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

thực phẩm Đông Nam á   (VN) 
Lô H1-6 cụm công nghiệp đa nghề Đông 
Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, 
tỉnh Bắc Ninh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, đại lý xuất nhập khẩu, mua bán thực 
phẩm bao gồm: nước mắm, dầu ăn, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, sữa, trái cây 
tươi và được bảo quản, rau tươi và đã được bảo quản, bánh kẹo, bánh mỳ, nước sốt thịt, gia 
vị, tương, xốt [gia vị], đồ uống không cồn, bia, nước khoáng [đồ uống], nước ép trái cây, 
mật hoa quả, nước ép rau [đồ uống].  

 
 

(210) 4-2015-30654 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

thực phẩm Đông Nam á   (VN) 
Lô H1-6 cụm công nghiệp đa nghề Đông 
Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, 
tỉnh Bắc Ninh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, đại lý xuất nhập khẩu, mua bán thực 
phẩm bao gồm: nước mắm, dầu ăn, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, sữa, trái cây 
tươi và được bảo quản, rau tươi và đã được bảo quản, bánh kẹo, bánh mỳ, nước sốt thịt, gia 
vị, tương, xốt [gia vị], đồ uống không cồn, bia, nước khoáng [đồ uống], nước ép trái cây, 
mật hoa quả, nước ép rau [đồ uống].  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1503 

(210) 4-2015-30655 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

thực phẩm Đông Nam á  (VN) 
Lô H1-6 cụm công nghiệp đa nghề Đông 
Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, 
tỉnh Bắc Ninh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, đại lý xuất nhập khẩu, mua bán thực 
phẩm bao gồm: nước mắm, dầu ăn, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, sữa, trái cây 
tươi và được bảo quản, rau tươi và đã được bảo quản, bánh kẹo, bánh mỳ, nước sốt thịt, gia 
vị, tương, xốt [gia vị], đồ uống không cồn, bia, nước khoáng [đồ uống], nước ép trái cây, 
mật hoa quả, nước ép rau [đồ uống].  

 
 

(210) 4-2015-30656 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

thực phẩm Đông Nam á  (VN) 
Lô H1-6 cụm công nghiệp đa nghề Đông 
Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, 
tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, đại lý xuất nhập khẩu, mua bán thực 
phẩm bao gồm: nước mắm, dầu ăn, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, sữa, trái cây 
tươi và được bảo quản, rau tươi và đã được bảo quản, bánh kẹo, bánh mỳ, nước sốt thịt, gia 
vị, tương, xốt [gia vị], đồ uống không cồn, bia, nước khoáng [đồ uống], nước ép trái cây, 
mật hoa quả, nước ép rau [đồ uống] .  

 
 

(210) 4-2015-30657 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

thực phẩm Đông Nam á  (VN) 
Lô H1-6 cụm công nghiệp đa nghề Đông 
Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, 
tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, đại lý xuất nhập khẩu, mua bán thực 
phẩm bao gồm: nước mắm, dầu ăn, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, sữa, trái cây 
tươi và được bảo quản, rau tươi và đã được bảo quản, bánh kẹo, bánh mỳ, nước sốt thịt, gia 
vị, tương, xốt [gia vị], đồ uống không cồn, bia, nước khoáng [đồ uống], nước ép trái cây, 
mật hoa quả, nước ép rau [đồ uống] .  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1504 

(210) 4-2015-30658 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Nguyễn Mạnh Thường  (VN) 

Số 13 đường số 6, phường 9, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 29: Dưa muối; rau củ muối chua; củ cải được bảo quản; rau củ đóng hộp; rau củ sấy 
khô, rau củ được chế biến. 

 

 
(210) 4-2015-30659 (220) 03.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.2; A1.1.5; 26.1.1; 15.7.1; 

A11.3.20; 25.7.25 
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) Nguyễn Mạnh Thường  (VN) 

Số 13 đường số 6, phường 9, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 29: Dưa muối, rau củ muối chua, củ cải được bảo quản; rau củ đóng hộp, rau củ sấy 
khô, rau củ được chế biến. 

 

 
(210) 4-2015-30660 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.4; A26.11.12 
(731) Trần Đức Thắng  (VN) 

Số 5 Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 18: Túi da; va li da; ví da; túi du lịch; ba lô; túi giả da.  
 

 
(210) 4-2015-30662 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.4; 24.17.5 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư giáo dục 
Bản Việt  (VN) 
121 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1505 

(210) 4-2015-30664 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) AVX CORPORATION   (US) 

One AVX Boulevard, Fountain Inn, 
South Carolina 29644, United States of 
America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Tụ điện. 
 

 
(210) 4-2015-30665 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu Kids Plaza  
(VN) 
Số 20 Thái Thịnh, phường Ngã Tư Sở, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày, dép. 
 

 
(210) 4-2015-30666 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) SAFFER COLIN  (ZA) 

1d Beatty Street Buccleuch, South Africa 
(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2015-30667 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh dương, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Thuyên Thùy  (VN) 
26/1 Nguyễn Thái Sơn, phường 4; quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; mắt kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; kính râm; kính áp tròng; 
hộp kính đeo mắt.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1506 

(210) 4-2015-30668 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 3.1.1; A3.1.24; 3.1.16 
(591) Xanh tím, đỏ, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Hoà Quân  (VN) 
Số 38/18 ấp Đông, xã Vĩnh Phú, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện, sơn cách nhiệt).  

 

 
(210) 4-2015-30669 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 4.3.20; 26.3.1; A26.3.6; A26.3.7 
(591) Vàng, đỏ, tím, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Hoà Quân  (VN) 
Số 38/18 ấp Đông, xã Vĩnh Phú, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 16: Keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình.  

 

(210) 4-2015-30670 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.5.1; 25.7.20; A1.5.3; 

24.9.1; 3.1.1 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia   

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng trong công nghiệp, hóa chất dùng cho nông nghiệp, hóa chất để 

bảo quản thực phẩm, hóa chất dùng cho công nghiệp, hóa chất dùng cho lâm nghiệp, hóa 
chất dùng cho nghề làm vườn, hóa chất dùng cho nhiếp ảnh, hợp chất chữa cháy, phân 
bón, chất để thuộc da, chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại, các loại nhựa nhân tạo 
dạng thô, chất dẻo dạng thô.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-30671 (220) 03.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.5.1; 25.7.20; A1.5.3; 

24.9.1; 3.1.1 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia   

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để mài mòn, chất để tẩy trắng và các chất khác để giặt, chế phẩm làm 
sạch, mỹ phẩm, chế phẩm đánh răng, tinh dầu, nước xức tóc, nước hoa, chất để đánh bóng, 
chất để tẩy dầu mỡ, xà phòng. 

 

 
(210) 4-2015-30672 (220) 03.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.5.1; 25.7.20; A1.5.3; 

24.9.1; 3.1.1 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia   

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế, chất tẩy uế, 
thực phẩm cho em bé, chất diệt nấm, chất diệt cỏ, dược phẩm, cao dán, chế phẩm vệ sinh 
thú y, vật liệu để in dấu răng.  

 
 

(210) 4-2015-30673 (220) 03.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.5.1; 25.7.20; A1.5.3; 

24.9.1; 3.1.1 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 06: Kim loại thường, vật dụng nhỏ làm bằng sắt, vật liệu bằng kim loại, quặng kim 
loại, ống dẫn bằng kim loại, két sắt an toàn, cấu kiện bằng kim loại. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-30674 (220) 03.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.5.1; 25.7.20; A1.5.3; 

24.9.1; 3.1.1 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 07: Nông cụ không thao tác thủ công, đầu máy (trừ loại động cơ dùng cho các 
phương tiện giao thông trên bộ), máy ấp trứng, máy và máy công cụ, các phương tiện 
truyền động (không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ). 

 
 

(210) 4-2015-30675 (220) 03.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.5.1; 25.7.20; A1.5.3; 

24.9.1; 3.1.1 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY  (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 08: Dao kéo, đĩa, dụng cụ cầm tay (thao tác thủ công), dao cạo, vũ khí đeo cạnh 
sườn, thìa. 

 

 
(210) 4-2015-30676 (220) 03.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.5.1; 25.7.20; A1.5.3; 

24.9.1; 3.1.1 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính, máy đếm tiền, máy quay phim, thiết bị xử lý dữ liệu, thiết bị điện, 
thiết bị dập lửa, thiết bị và dụng cụ cứu hộ, vật mang dữ liệu từ tính, dụng cụ đo, dụng cụ 
quang học, dụng cụ nhiếp ảnh, đĩa ghi, dụng cụ báo hiệu, dụng cụ cân. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-30677 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.5.1; 25.7.20; A1.5.3; 

24.9.1; 3.1.1 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 10: Chân tay giả, mắt giả, thiết bị nha khoa, vật dụng chỉnh hình y tế, thiết bị phẫu 
thuật, vật liệu để khâu vết thương. 

 

 
(210) 4-2015-30678 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.5.1; 25.7.20; A1.5.3; 

24.9.1; 3.1.1 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, bật lửa, bóng đèn, thiết bị đốt nóng, thiết bị tạo hơi, thiết bị 
vệ sinh, thiết bị thông gió. 

 

 
(210) 4-2015-30679 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.5.1; 25.7.20; A1.5.3; 

24.9.1; 3.1.1 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 12: Bánh xe, lốp bánh xe, xe đẩy trẻ em, bàn đạp xe đạp, mái chèo, thiết bị châm 
thuốc trên xe ô tô. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-30680 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.5.1; 25.7.20; A1.5.3; 

24.9.1; 3.1.1 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 14: Dụng cụ bấm giờ, sản phẩm được bọc bằng kim loại quý, cụ thể là kẹp cài 

caravat, ghim cài, trâm cài đầu, đồng hồ, đồ trang sức, kim loại quý và hợp kim của chúng, 
đá quý. 

 

 
(210) 4-2015-30681 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.5.1; 25.7.20; A1.5.3; 

24.9.1; 3.1.1 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 13: Tên lửa đạn dược, chất nổ, súng, pháo hoa, pháo đốt.  

 

 
(210) 4-2015-30682 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.5.1; 25.7.20; A1.5.3; 

24.9.1; 3.1.1 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-30683 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.5.1; 25.7.20; A1.5.3; 

24.9.1; 3.1.1 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 16: Vật liệu dùng cho các nghệ sĩ, cụ thể là dụng cụ vẽ, tập giấy vẽ, bảng vẽ, vở viết 
hoặc vẽ, chất dính dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình, vật liệu để đóng sách, bìa 
cứng, hộp làm bằng bìa cứng, đồ dùng hướng dẫn (trừ thiết bị hướng dẫn), đồ dùng văn 
phòng, bút lông để vẽ, giấy, khăn tay bỏ túi bằng giấy, khăn giấy, ảnh chụp, vật liệu bằng 
chất dẻo để bao gói, ấn phẩm, chữ in, bản in đúc, văn phòng phẩm, đồ dùng giảng dạy, 
máy chữ. 

 
 

(210) 4-2015-30684 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.5.1; 25.7.20; A1.5.3; 

24.9.1; 3.1.1 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 17: Amiăng, ống mềm (không bằng kim loại), gôm, gutapercha dùng để cách điện 
cho cáp ngầm, mica, vật liệu bao gói (đệm lót, nhồi) bằng cao su hoặc chất dẻo, cao su. 

 
 

(210) 4-2015-30685 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.5.1; 25.7.20; A1.5.3; 

24.9.1; 3.1.1 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen. 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(511)   Nhóm 18: Da động vật; sản phẩm bằng da, cụ thể là: ví, túi cầm tay cho phụ nữ, túi du 
lịch, hòm bằng da, bao để móc chìa khóa; dây cương; rương; da, lọng; yên cương; túi du 
lịch; va li; ô; gậy chống; roi. 

 
 

(210) 4-2015-30686 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.5.1; 25.7.20; A1.5.3; 

24.9.1; 3.1.1 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen. 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 19: Asphan (nhựa đường), vật liệu xây dựng, đài kỷ niệm không bằng kim loại, hắc 
ín, bitum (nhựa rải đường). 

 
 

(210) 4-2015-30687 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.5.1; 25.7.20; A1.5.3; 

24.9.1; 3.1.1 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen. 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 20: Hổ phách, nút li-e, đồ đạc trong nhà, sừng động vật, ngà voi, đá bọt, gương, xà 
cừ dạng thô, khung ảnh, sậy, vỏ sò, phiến sừng ở hàm cá voi, đồ đan lát làm từ cây liễu gai. 

 

 
(210) 4-2015-30688 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.5.1; 25.7.20; A1.5.3; 

24.9.1; 3.1.1 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen. 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(511)   Nhóm 21: Vật liệu dùng làm bàn chải; bàn chải; vải để lau chùi, vải để lau sàn nhà, dụng 
cụ lau chùi; lược và bọt biển; thủy tinh thô và hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong 
xây dựng, ly (cốc), đồ pha lê (đồ chứa đựng bằng thủy tinh); dụng cụ và đồ chứa dùng cho 
gia đình hoặc bếp nóc (không làm từ kim loại quý); đồ sứ để chứa đựng, đồ bằng đất nung 
để chứa đựng; sợi thép rối. 

 

 
(210) 4-2015-30689 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.5.1; 25.7.20; A1.5.3; 

24.9.1; 3.1.1 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen. 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 22: Mái che, lưới, vật liệu đệm lót, sợi dệt dạng thô, dây thừng, bao tải và túi dùng 
để đóng gói, buồm, dây bện, vải dầu (vải bạt), lều (trại) mang đi được. 

 
 

(210) 4-2015-30690 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.5.1; 25.7.20; A1.5.3; 

24.9.1; 3.1.1 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 23: Chỉ và sợi dùng để dệt. 
 

 
(210) 4-2015-30691 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.5.1; 25.7.20; A1.5.3; 

24.9.1; 3.1.1 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(511)   Nhóm 24: Khăn phủ giường, khăn trải bàn, vải, chăn, khăn bằng vải, khăn tay bỏ túi bằng 
vải, khăn trải bàn (không bằng giấy). 

 

 
(210) 4-2015-30692 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần F.I.T.E.L.T.E.C  
(VN) 
Số 8/674, đường Nguyễn Văn Cừ, 
phường Gia Thụy, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; xe cộ đồ chơi; búp bê; con thú nhồi bông (đồ chơi trẻ em); đồ chơi xây 
dựng; máy trò chơi (tự động và chơi bằng tiền xu).  

 

 
(210) 4-2015-30693 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.5.1; 25.7.20; A1.5.3; 

24.9.1; 3.1.1 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2015-30694 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.5.1; 25.7.20; A1.5.3; 

24.9.1; 3.1.1 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 26: Hoa giả, khuy áo, móc, đăng ten, đồ để thêu trang trí, kim khâu và kim băng, 
ruy băng, dải viền để trang trí quần áo. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-30695 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.5.1; 25.7.20; A1.5.3; 

24.9.1; 3.1.1 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 27: Thảm cỏ nhân tạo, tấm thảm, vải sơn lót sàn nhà, tấm phủ sàn, thảm, bức trướng 

treo tường không bằng sợi dệt. 
 

 
(210) 4-2015-30696 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.5.1; 25.7.20; A1.5.3; 

24.9.1; 3.1.1 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ câu cá, trò chơi, dụng cụ thể dục.  

 

 
(210) 4-2015-30697 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.5.1; 25.7.20; A1.5.3; 

24.9.1; 3.1.1 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn, trứng, cá, hoa quả đã chế biến, mứt, nước quả nấu đông, thịt, chất chiết 

ra từ thịt, sữa, sản phẩm từ sữa, gia cầm. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-30698 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.5.1; 25.7.20; A1.5.3; 

24.9.1; 3.1.1 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, sô cô la, ca cao, bánh quy, chế phẩm ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở ngũ cốc, kẹo, bánh mứt kẹo, gia vị, bánh ngọt, xốt (gia vị), bột và chế phẩm làm 
từ ngũ cốc. 

 
 

(210) 4-2015-30699 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.5.1; 25.7.20; A1.5.3; 

24.9.1; 3.1.1 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật, quả tươi, hạt, động vật sống, mạch nha, hoa tươi, cây 
trồng, hạt giống. 

 
 

(210) 4-2015-30700 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.5.1; 25.7.20; A1.5.3; 

24.9.1; 3.1.1 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga, bia, đồ uống hoa quả, nước ép hoa quả, nước khoáng, đồ uống 
không có cồn, chế phẩm để làm đồ uống, xi rô dùng cho đồ uống.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-30701 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.5.1; 25.7.20; A1.5.3; 

24.9.1 

(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 

(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (JP) 

Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 

Sumatera Utara, Indonesia   

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn trừ bia. 
 

 
(210) 4-2015-30702 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Vũ Văn Cường  (VN) 
Số nhà 11, phố Lý Thường Kiệt, phường 

Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay.  

 

Nhóm 35: Mua bán đồng hồ đeo tay, đồng hồ thời trang, đồ trang sức; quảng cáo, giới 

thiệu sản phẩm liên quan tới đồng hồ đeo tay, đồng hồ thời trang và đồ trang súc.  
 

 
(210) 4-2015-30704 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.2; 26.4.9 

(731) Công ty cổ phần công nghệ & 
thương mại Hưng Thịnh   (VN) 
Khu làng nghề Hạ Thái, xã Duyên Thái, 

huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, bao gồm cả phần mềm và các ứng dụng di động; phần 

mềm đóng gói sẵn; phần mềm có thể tải xuống được; xuất bản phẩm có thể tải xuống 

được; dữ liệu điện tử có thể tải xuống được. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-30705 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A26.11.12; 26.1.1; 13.1.6 

(591) Xanh lá cây, da cam, vàng 

(731) Công ty TNHH thương mại & 
phát triển công nghệ Khánh 
Linh  (VN) 
Thôn Núi 2, xã Thủy Đường, huyện 

Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Bóng đèn chiếu sáng.  
 

 
(210) 4-2015-30707 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(591) Xanh, trắng, vàng 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
TOPFOOD  (VN) 
Số 5, ngõ 100 đường Hoàng Quốc Việt, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2015-30708 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 25.1.6; 5.7.18 

(591) Đỏ, trắng, vàng, nâu, xanh lá cây, vàng 

nhạt, xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt 

(731) Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp 
Cổ Bi  (VN) 
Thôn Cam, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả chuối (quả tươi). 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1519 

(210) 4-2015-30709 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 5.7.1; 5.3.11; 25.7.25
(591) Cam, xanh lá cây, vàng, xanh dương, đỏ, 

đen, trắng 
(731) Công ty TNHH nông nghlệp 

Xanh và Xanh   (VN) 
Khu công nghiệp Tân Kim, ấp Tân 
Phước, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, 
tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-30710 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A2.1.23; A2.3.23; A2.5.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bia, rượu Sài 
Gòn - Đồng Xuân  (VN) 
Khu 6 thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh 
Ba, tỉnh Phú Thọ  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang, rượu hoa quả, rượu gạo, rượu vốtka, rượu uýtky, rượu brandi.  

 

 
(210) 4-2015-30711 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) MACHEAL LABORATORIES LTD  

(IN) 
814, Devpath, B/h Lal Bunglow, 
Off.C.G.Road, Ahmedabad, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-30712 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) MACHEAL LABORATORIES LTD  

(IN) 
814, Devpath, B/h Lal Bunglow, 
Off.C.G.Road, Ahmedabad, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2015-30713 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) MACHEAL LABORATORIES LTD  

(IN) 
814, Devpath, B/h Lal Bunglow, 
Off.C.G.Road, Ahmedabad, India   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2015-30714 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Trần Văn Đức  (VN) 
49 Bế Văn Đàn, phường Tân Thành, 
thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắc Lắc 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-30715 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 10.3.7; 26.13.25 (540) 

  

(731) Nguyễn Vũ Ngọc Phúc   (VN) 
1/73 Phan Bội Châu, phường Phước 
Vinh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế  

 
(511)   Nhóm 20: Quạt không sử dụng điện. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-30716 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại giày Uy Thái    (VN)
190/29 Lý Thánh Tông, phường Hiệp 
Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 

 
(210) 4-2015-30717 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại giày Uy Thái    (VN)
190/29 Lý Thánh Tông, phường Hiệp 
Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 

 
(210) 4-2015-30718 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại giày Uy Thái    (VN)
190/29 Lý Thánh Tông, phường Hiệp 
Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 

 
(210) 4-2015-30719 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại giày Uy Thái    (VN)
190/29 Lý Thánh Tông, phường Hiệp 
Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-30720 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại giày Uy Thái  
(VN) 
190/29 Lý Thánh Tông, phường Hiệp 
Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón. 
 

 
(210) 4-2015-30721 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Vàng đồng, đen (540) 

  

(731) Huỳnh Thị Ngọc Dung  (VN) 
22 Cửu Long, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; giày cao su; quần áo may sẵn; giày; áo sơ mi. 
 

(210) 4-2015-30723 (220) 04.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 5.7.3 (540) 

  

(731) Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp 
Quỳnh Sơn  (VN) 
Thôn Tân Sơn, xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn  

 

(511)   Nhóm 29: Xúc xích; lạp xưởng; giò lụa.  
 

Nhóm 30: Gạo nếp (gạo); bánh chưng đen (thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo).  
 

Nhóm 31: Quả quýt tươi (trái cây có múi, tươi); khoai môn tươi.  
 
 

(210) 4-2015-30724 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
nhựa Phúc Khang  (VN) 
9 đường 10, khu phố 15, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ lau nhà.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-30725 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
nhựa Phúc Khang  (VN) 
9 đường 10, khu phố 15, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ lau nhà. 
 
 

(210) 4-2015-30726 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quyên Nghi  
(VN) 
38/11 đường 1A, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2015-30727 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 1.15.14 
(591) Xanh da trời, đỏ, vàng, trắng, xanh rêu 

đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật 
thương mại Thiên ấn  (VN) 
28 đường TX 38, khu phố 3, phường 
Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng bình.  
 

 
(210) 4-2015-30728 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn Zonnex 
Việt Nam  (VN) 
Số nhà 423, đường Phúc Diễn, phường 
Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; chất tạo màu. 
 

Nhóm 19: Bột trét tường; hỗn hợp xi măng và phụ gia dùng để dán gạch; vữa dùng trong 
xây dựng.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-30729 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Innotex  (VN)
Lô II, 4.1 khu công nghiệp Quế Võ II, xã 
Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; vật liệu gia cố bằng kim loại dùng cho xây 
dựng; phụ kiện bằng kim loại cho xây dựng; công trình xây dựng bằng kim loại; bình chứa 
đựng bằng kim loại dùng cho khí nén hoặc khí lỏng; bình chứa bằng kim loại dùng cho 
nhiên liệu lỏng; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; khuôn đúc bằng kim loại; 
khung kim loại cho xây dựng; khung nhà bằng kim loại cho xây dựng; bản lề bằng kim 
loại, đồ chứa đựng để bao gói bằng kim loại; khay đỡ để tải hàng hóa bằng kim loại; tấm 
nâng hàng bằng kim loại để vận chuyển; vật liệu gia lực bằng kim loại cho bê tông; tấm 
lợp mái bằng kim loại; con lăn bằng kim loại của cửa trượt; công trình xây dựng bằng 
thép; cột bằng thép; ống thép; rấm thép; vòng đai chặn bằng kim loại; dây treo kim loại 
cho vận chuyển hàng hóa có tải trọng lớn; căng đai bằng kim loại; ống dẫn bằng kim loại 
cho hệ thống thông gió và điều hòa không khí. 

 

Nhóm 12: Băng tải trên không; thiết bị, máy móc và dụng cụ hàng không; xích chống trơn 
trượt cho xe cộ; khung gầm ô tô; màn cửa che nắng thích hợp dùng cho ô tô; cổ trục xe; 
trục của xe cộ; chuông xe đạp; phanh xe đạp; xích xe đạp; chân chống xe đạp; cơ cấu ghép 
nối cho phương tiện giao thông trên bộ; khung xe đạp; xe nâng hàng; trục truyền động cho 
xe cộ mặt đất; thanh truyền cho xe cộ mặt đất, không là bộ phận của đầu máy và động cơ; 
ổ trục của bánh xe, xe cộ. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo 
động chống trộm; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thang máy; lắp đặt 
thiết bị nhà bếp. 

 

 
(210) 4-2015-30730 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH SOMI  (VN) 
1017/91 Lạc Long Quân, phường 11, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 
 

 
(210) 4-2015-30731 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH SOMI  (VN) 
1017/91 Lạc Long Quân, phường 11, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-30732 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH SOMI  (VN) 
1017/91 Lạc Long Quân, phường 11, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 
 
 

(210) 4-2015-30733 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 4.3.3; A5.5.20 
(591) Xanh, đỏ, trắng, vàng 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Tsằn Thiên 
Sinh  (VN) 
350/29 Lê Văn Quới, khu phố 11, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép, áo mưa. 
 
 

(210) 4-2015-30734 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.1.2; 26.11.1; A2.1.23; 

A2.3.23; A2.5.23 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

 
(731) Nguyễn Thị Xuân Mai   (VN) 

ấp 4A, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2015-30735 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Vương Minh Cường  (VN) 
36/25 Trịnh Đình Thảo, phường Hoà 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị nấu bếp; chảo áp suất dùng điện; lò nướng; phụ tùng điều chỉnh dùng 

cho thiết bị và đường ống dẫn nước hoặc gaz; phụ tùng an toàn dùng cho thiết bị và đường 
ống dẫn nước hoặc gaz. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-30736 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ King Shop  
(VN) 
161 Nguyễn Súy, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy xay sinh tố, máy ép hoa quả, bộ lau nhà, máy giặt, tủ lạnh, nồi, 

xoong, chảo, siêu điện (ca đun siêu tốc), siêu sắc thuốc (dùng điện), bếp gas, nồi cơm 
điện, bình thủy điện, bình lọc nước, nồi lẩu điện, bếp điện từ, lò nướng điện, quạt điện, bếp 
hồng ngoại, máy hút bụi, máy mát-xa giảm mỡ, máy mát-xa hồng ngoại, máy sấy tóc.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ trực tuyến về truyền dữ liệu.  

 

 
(210) 4-2015-30737 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.1; A26.11.12; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Vạn 
Đức  (VN) 
Tổ 36, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt đậu hoà lan đã chế biến; hạt điều đã chế biến; hạt dẻ đã chế biến; hạt hướng 

dương đã chế biến; lạc (đậu phộng) đã chế biến; hạt hạnh nhân đã chế biến; hạt mắc ca đã 
chế biến; rau củ quả được phơi sấy khô hoặc nấu chín; dầu thực vật và mỡ ăn; sản phẩm 
sữa; mứt ướt làm từ hoa quả. 

 

 
(210) 4-2015-30738 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Vạn 
Đức  (VN) 
Tổ 36, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã chế biến; hạt dẻ đã chế biến; hạt hạnh nhân đã chế biến; lạc (đậu 

phộng) đã chế biến; đậu tương đã chế biến; rau củ quả được phơi sấy khô hoặc nấu chín; 
sản phẩm sữa. 

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng; nước có ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống làm 
từ hoa quả; nước ép hoa quả; xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-30739 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Vạn 
Đức  (VN) 
Tổ 36, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; chất khử mùi dùng cho cá nhân và chất chống làm ra mồ 
hôi không chứa dược chất; mỹ phẩm; dầu gội đầu; chế phẩm dùng để rửa bát đĩa. 

 

Nhóm 29: Hạt điều đã chế biến; hạt dẻ đã chế biến; hạt hạnh nhân đã chế biến; lạc (đậu 
phộng) đã chế biến; dâu tương đã chế biến; rau củ quả được phơi sấy khô hoặc nấu chín; 
sản phẩm sữa. 

 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng; nước có ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống làm 
tư hoa quả; nước ép hoa quả; xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 
 

(210) 4-2015-30740 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 26.5.1; 17.2.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Vạn 
Đức  (VN) 
Tổ 36, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Hạt đậu Hà Lan đã chế biến; hạt điều đã chế biến; hạt dẻ đã chế biến; hạt hướng 
dương đã chế biến; lạc (đậu phộng) đã chế biến; hạt hạnh nhân đã chế biến; hạt mắc ca đã 
chế biến; rau củ quả được phơi sấy khô hoặc nấu chín; dầu thực vật và mỡ ăn; sản phẩm 
sữa; mứt ướt làm từ hoa quả. 

 
 

(210) 4-2015-30742 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.5.3 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương đậm 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại SPG  (VN) 
Tổ 15, ấp Phước Hưng, xã Mỹ Xuân, 
huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 

(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 
 

(511)   Nhóm 19: Gạch; đá ốp lát. 
 

Nhóm 35: Mua bán gạch, đá ốp lát, thiết bị trang trí nội thất, vật liệu xây dựng. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-30744 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần sơn Sannet 

Việt Nam  (VN) 
270 đường Phúc Diễn, phường Xuân 
Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn; chế phẩm màu (vecni). 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: xi măng; bột bả tường. 
 

 
(210) 4-2015-30745 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, đen, vàng, nâu, trắng 
(731) Công ty cổ phần sơn Sannet 

Việt Nam  (VN) 
270 đường Phúc Diễn, phường Xuân 
Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn; chế phẩm màu (vecni).  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: xi măng; bột bả tường. 
 

 
(210) 4-2015-30746 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

y dược MPH  (VN) 
Số 152b, Nguyễn Huy Tưởng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho con người; thuốc uống dùng trong ngành y; thực phẩm chức 

năng dùng trong ngành y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; muối natri dùng cho 
mục đích y tế; thuốc an thần. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-30747 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

y dược MPH  (VN) 
Số 152b, Nguyễn Huy Tưởng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho con người; thuốc uống dùng trong ngành y; thực phẩm chức 

năng dùng trong ngành y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; muối natri dùng cho 
mục đích y tế; thuốc an thần. 

 

 
(210) 4-2015-30750 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.5.1; 26.3.1; 26.11.2; 17.2.1 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh nước biển, xanh 

nước biển đậm 
(731) Công ty TNHH vàng bạc đá 

quý Phương - Khánh Hà   (VN) 
733-745 Tôn Đức Thắng, phường Hòa 
Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố 
Đà Nẵng  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ nữ trang; đồ kim hoàn; đá quý; vàng miếng.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ trang sức, đồ nữ trang, đồ kim hoàn, đá quý, vàng miếng.  
 

 
(210) 4-2015-30751 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Trắng, hồng tím 
(731) SERENITY HOLDING VIETNAM 

PTE.LTD   (SG) 
30 Cecil Street # 19-08 Prudential Tower 
Singapore (049712)  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 

(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; mua bán bất động sản; mua bán 
và cho thuê căn hộ. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống giải khát, dịch vụ khu nghỉ dưỡng (spa 
resort); dịch vụ cho thuê phòng họp hội nghị, triển lãm. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-30752 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Đen, đỏ, vàng, cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Đại Long   (VN) 
Thôn Minh Long, xã Xích Thổ, huyện 
Nho Quan, tỉnh Ninh Bình  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cơm cháy (cơm cháy được chế biến và đóng gói sẵn); gạo; bánh làm bằng gạo; 
thực phẩm ăn nhanh làm từ gạo; thực phẩm giàu tinh bột.  

 

 
(210) 4-2015-30753 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH Thiết bị âm 

thanh Trung Chính   (VN) 
Số 39, ngõ 125, phố Trương Định, 
phường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; máy thu thanh và thu hình; thiết bị và máy âm thanh 
micro; loa; máy đọc đầu  kỹ thuật số; đầu máy hát karaoke.  

 

 
(210) 4-2015-30754 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; A26.11.12; 25.7.20 
(591) Xanh, trắng, đen 
(731) PT INTERTOBACCO UTAMA 

INDUSTRY   (ID) 
Desa Mijen, Kaliwungu, Kudus, 
Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá điếu; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; hộp đựng xì gà; dụng cụ cắt đầu 
xì gà; đót hút xì gà; hộp đựng thuốc lá điếu; đót hút thuốc lá điếu; giấy cuốn thuốc lá; đầu 
lọc thuốc lá điếu; thuốc lá; bật lửa dùng cho người hút thuốc; diêm; tẩu hút thuốc lá; xì gà 
điện tử; thuốc lá điện tử.  
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(210) 4-2015-30755 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 2.9.14; A2.9.15; 

A2.3.23 
(591) Xanh lá, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Hồ Thị Thúy Anh   (VN) 
486/29 Phan Xích Long, phường 3, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-30756 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.4; 26.11.3 
(591) Xanh lam, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần mỹ thuật 
ứng dụng - xây dựng A.D.T  
(VN) 
46/9 Bạch Đằng, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chi Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ gỗ, đồ trang trí nội thất như: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ.  
 

Nhóm 37: Thi công trang trí nội thất.  
 

Nhóm 42: Thiết kế nội thất. 
 

 
(210) 4-2015-30757 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; A5.5.20; 26.1.1 
(591) Xanh lam, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Trần Ngọc Vy  (VN) 
194A Trần Quang Khải, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1532 

(210) 4-2015-30758 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Xanh lam, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch Nha 
Trang Vacation   (VN) 
154 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế. 

 

 
(210) 4-2015-30759 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 2.9.4 
(591) Đen, trắng, xanh lá, xanh dương, xanh 

nhạt, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang mắt 
kính Hà Thị  (VN) 
140 Lý Nam Đế, phường 7, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; kính râm; kính áp tròng; hộp đựng kính đeo 

mắt; hộp đựng kính áp tròng. 
 

 
(210) 4-2015-30761 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.1; 16.3.13 
(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại An 
Trần  (VN) 
2A Nguyễn Sơn Hà, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Mắt kính, các phụ kiện về mắt kính: tròng kính, gọng kính.  
 

Nhóm 35: Mua bán mắt kính, các phụ kiện về kính.  
 

 
(210) 4-2015-30762 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.1; A26.3.13 
(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại An 
Trần  (VN) 
2A Nguyễn Sơn Hà, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 09: Mắt kính, các phụ kiện về mắt kính: tròng kính, gọng kính.  
 

Nhóm 35: Mua bán mắt kính, các phụ kiện về kính.  
 

 
(210) 4-2015-30763 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 25.1.25; 5.5.19; 2.3.13 (540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm 
Trương Nhã  (VN) 
241/35 Bến Vân Đồn, phường 5, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-30765 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.1.2; A26.11.12; 26.13.1 
(591) Đen, trắng, xám, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trần Phan  
(VN) 
65 - 67 đường 31, khu phố 2, phường 
Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu, mũ; giày; dép. 

 

 
(210) 4-2015-30766 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 26.3.23 
(591) Xanh lam, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tri Bao 
Fragrances  (VN) 
62/18 đường số 5A, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-30767 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
xuất nhập khẩu Ngôi Sao 
Trắng  (VN) 
E28/29A đường Thới Hòa, ấp 5, xã Vĩnh 
Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ xử lý và tráng phủ kim loại; dịch vụ xi mạ điện.  
 
 

(210) 4-2015-30768 (220) 04.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và sản xuất S2B 
Beauty Việt Nam  (VN) 
Số 1/3, đường Thống Nhất, khu phố Hiệp 
Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2015-30769 (220) 04.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 5.3.11; 5.7.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến và 
xuất khẩu trà, cà phê Hồng 
Đức  (VN) 
Thôn 9, xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, 
tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè) các loại. 
 
 

(210) 4-2015-30770 (220) 04.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 26.1.1 
(731) SANLIUYIDU (FUJIAN) SPORTS 

GOODS CO., LTD.   (CN) 
Jiangtou Industrial Zone, Chendai Town, 
Jinjiang City, Fujian 362211, P.R. China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 18: Túi cho thể thao; túi xách tay; đai da cho giầy trượt; tấm phủ đồ đạc bằng da 
thuộc; ba lô, da động vật; ô; gậy chống; dây đai cho bộ yên cương; ruột động vật dùng để 
làm xúc xích.  

 

 
(210) 4-2015-30771 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.13.1; 26.15.25; 26.4.4; 26.4.9 
(591) Ghi, cam, đen, trắng 
(731) Công ty CP thương mại xuất 

nhập khẩu dược và thiết bị  y 
tế Hải Phòng  (VN) 
Số 289 Hai Bà Trưng, phường Cát Dài, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm; thực phẩm chức năng; trang thiết bị và dụng cụ y tế.  

 

 
(210) 4-2015-30772 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.1.5; 14.7.1; 14.7.6 
(731) HANGZHOU GREAT STAR 

INDUSTRIAL CO., LTD.   (CN) 
No.35 Jiu Huan Road, Jiang Gan Zone, 
Hangzhou, Zhejiang Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Lưỡi cưa [bộ phận của máy]; đầu đột dùng cho máy đục lỗ; dụng cụ [bộ phận 

của máy]; đầu mũi khoan [bộ phận máy móc]; cưa xích; dụng cụ cầm tay, không vận hành 
thủ công; súng phun sơn; súng khí nén để đẩy mát tít; máy thổi để nén, hút và vận chuyển 
khí; thiết bị hàn dùng điện.  

 
Nhóm 08: Dụng cụ mài sắc; dụng cụ làm vườn [công cụ cầm tay thao tác thủ công]; cây 
lao móc; bộ dụng cụ cắt,.sửa móng tay; dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; mũi khoan 
[dụng cụ cầm tay] ; kích nâng, thao tác thủ công; súng, thao tác thủ công dùng để phun, ép 
matít; bộ đồ lò (xẻng, cái gắp, que cời lửa, thanh chọc lò); bơm khí, thao tác bằng tay; bay 
xoa, trát vữa; xẻng [làm vườn]; mũi kim cương cắt kính [bộ phận phụ của dụng cụ cầm 
tay]; dụng cụ khắc, chạm trổ [công cụ cầm tay]; bộ đồ ăn [dao, dĩa và thìa].  

 
Nhóm 09: Cân; thiết bị và dụng cụ để cân; dụng cụ đo; thiết bị đo; máy đếm; thiết bị và 
dụng cụ quang học; thang thoát hiểm; thiết bị dập lửa; thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn 
cho cá nhân; găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn; kính chống loá mắt; giày bảo hộ phòng 
chống tai nạn, bức xạ và lửa; kính râm, pin điện; thiết bị sạc cho pin điện.  
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Nhóm 11: Đèn (đèn điện); đèn pin [đèn để soi sáng]; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu 
sáng; chụp phản quang của đèn; thiết bị chiếu sáng cho xe cộ; đèn pha để rọi sáng; đèn 
dùng khi lặn; thiết bị chống chói cho xe cộ [phụ kiện của đèn]; thiết bị chiếu sáng bằng 
đèn đi ốt phát quang [led]; đèn lồng chiếu sáng.  

 

 
(210) 4-2015-30775 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Shin Coffee  (VN) 
13 Nguyễn Thiệp, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang.  

 

 
(210) 4-2015-30776 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.3.1 
(591) Xanh, vàng, đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hùng Phát  
(VN) 
Thôn Gia Cốc, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách, vali, cặp xách bằng da, giả da các loại. 

 

 
(210) 4-2015-30777 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh lam 
(731) OMAR ALI BALSHARAF 

FOUDATION FOR TRADE  (GB) 
Balsharaf Building, El-Hegaz Road, 
Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Cá cơm; quả chà là; dầu ăn; thịt hộp; sản phẩm sữa; cá mòi; thịt cá ngừ. 
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(210) 4-2015-30778 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 5.3.11; 26.3.23; A26.11.12 

(591) Trắng, xanh da trời, xanh lam, xanh lá 

cây, hồng 

(731) OMAR ALI BALSHARAF 

FOUDATION FOR TRADE   (GB) 

Balsharaf Building, El-Hegaz Road, 

Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Cá cơm; quả chà là; dầu ăn; thịt hộp; sản phẩm sữa; cá mòi; thịt cá ngừ. 
 

 
(210) 4-2015-30779 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A26.4.6; A25.3.11; A25.3.13; 1.3.1 

(591) Trắng, xanh da trời, xanh lam, xanh lá 

cây, vàng 

(731) OMAR ALI BALSHARAF 

FOUDATION FOR TRADE   (GB) 

Balsharaf Building, El-Hegaz Road, 

Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Cá cơm; quả chà là; dầu ăn; thịt hộp; sản phẩm sữa; cá mòi; thịt cá ngừ. 
 

 
(210) 4-2015-30780 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.1; 24.1.5; 25.5.5 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương, tím đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Grobest 
Industrial Việt Nam  (VN) 
Số 9, đường 3A, khu công nghiệp Biên 

Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, tr−nng bày sản phẩm (thức ăn chăn nuôi); đại lý thông tin 

thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích 

bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 
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(210) 4-2015-30781 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 4.3.20; A3.7.24 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
nội thất Phú An Khang  (VN) 
48/36 đường số 10, khu phố 7, phường 
Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Tủ đựng; giường; ghế; đồ gỗ mỹ thuật; tủ đựng quần áo, tủ nhiều ngăn kéo. 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (giường, tủ, bàn ghế); đại lý thông tin 
thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích 
bán lẻ. 

 

 
(210) 4-2015-30782 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.1.2; A26.11.12 
(591) Đỏ tươi, xanh nước biển đậm, xanh nước 

biển, vàng, vàng sẫm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bao bì nhựa 
TKT Việt Nam  (VN) 
Thửa đất số 117, 118 tờ bản đồ số 59, 
khu phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 16: Miếng giấy hoặc chất dẻo khống chế độ ẩm để gói thực phẩm; khăn ăn bằng 

giấy; giấy bao gói; giấy; bìa cứng bằng bột gỗ (văn phòng phẩm). 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (giấy nhăn, bao bì, bìa nhăn, hạt 
nhựa); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các 
đơn đặt hàng. 

 
Nhóm 40: In đá, in thạch bản; in ốp sét; in mẫu vẽ; dịch vụ in; in trên lụa. 

 

 
(210) 4-2015-30783 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Nâu đen, nâu sẫm, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Nguyên Hoài Vy  (VN) 
110 Trần Hữu Trang, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (bông tai, lắc tay, dây chuyền, kính 
mắt); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn 
đặt hàng.  

 

 
(210) 4-2015-30784 (220) 04.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 8.7.11; 3.7.3 
(591) Trắng, đỏ, vàng, vàng nhạt, đen 

(540) 

  

(731) Cơ sở trứng gia cầm Nhiên  
(VN) 
2/7 ấp Đồng An 1, xã Bình Hòa, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (trứng gia cầm); đại lý thông tin 

thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích 
bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2015-30785 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 25.1.25; A12.1.10 
(591) Trắng, xám xanh, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trang trí nội 
thất Kim Hàn Quốc  (VN) 
Lô E, tổng kho Sacombank, khu công 
nghiệp Tân Kim, quốc lộ 50, ấp Tân 
Phước, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, 
tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 20: Tủ đựng; giường; ghế; đồ gỗ mỹ thuật; tủ đựng quần áo, tủ nhiều ngăn kéo. 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (giường, tủ, bàn ghế); đại lý thông tin 
thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích 
bán lẻ. 

 

 
(210) 4-2015-30786 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; A26.3.6 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, xanh lục, xanh dương
(731) Công ty TNHH L.O.O.K.S.Y  (VN) 

Số 80, đại lộ Bình Dương, khu phố Bình 
Hòa, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận 
An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối các sản phẩm đèn LED (đèn điện tử). 
 

 
(210) 4-2015-30787 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 25.1.25; A26.4.6; 24.5.1 
(591) Xanh dương, nâu, trắng, nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
thương mại Việt An  (VN) 
Số 78, ngõ 2, đường Hồng Hà, phường 
Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-30789 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; A26.11.12; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Tuyến Phát  (VN) 
110 đường 28, phường 6, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán cà phê, giải khát. 

 

 
(210) 4-2015-30791 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 7.3.1 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Cửa Phú Mỹ 
Hưng  (VN) 
58 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa lõi thép.  
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(210) 4-2015-30792 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.1.1; A26.11.12; A16.1.5 
(591) Vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần KASATI  (VN) 

270A Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 06: Nhà trạm lắp ghép bằng vật liệu tổng hợp (bằng kim loại) có thể tháo lắp, di 

chuyển được. 
 

Nhóm 09: Thiết bị điều khiển từ xa dành cho công trình viễn thông; thiết bị cảnh báo dùng 
cho công trình viễn thông; thiết bị giám sát, dùng điện dùng cho công trình viễn thông; 
phần mềm ứng dụng trên nền website hoặc thiết bị di động cầm tay, có thể tải về được; 
thiết bị thông tin như: tổng đài điện tử, thiết bị phát và nhận tín hiệu âm thanh, hình ảnh; 
thiết bị thu và phát sóng viba số; thiết bị nguồn điện sử dụng cho thiết bị viễn thông; thiết 
bị sử dụng công nghệ cao [các thiết bị tự động hoá điện tử và điện công nghiệp (các thiết 
bị dùng cho chuyển mạch, đảo mạch và là các thiết bị điện động cho điều khiển từ xa các 
tín hiệu), thiết bị đo lường có thể đáp ứng được những yêu cầu cao về công nghệ, tiết kiệm 
năng lượng điện]. 

 
Nhóm 19: Nhà trạm lắp ghép tạm thời có thể tháo lắp, di chuyển được không bằng kim 
loại dùng trong công trình xây dựng; thạch cao; giấy xây dựng; sàn, không bằng kim loại. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ giám sát công trình xây dựng viễn thông; dịch vụ lắp đặt và sửa chữa 
máy móc, điện tử, thiết bị công trình viễn thông; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị 
công trình viễn thông. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn giải pháp tiết kiệm năng lượng tái tạo; dịch vụ ứng dụng kiến 
thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc công trình viễn thông. 

 

 
(210) 4-2015-30793 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; A25.7.7 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần INFORY  (VN) 

391 TK 40/18 Trần Hưng Đạo, phường 
Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); kem lạnh; ca cao; bánh kẹo; sôcôla.  
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(210) 4-2015-30794 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.3.23; 24.15.1; A24.15.13 
(591) Vàng, đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
sinh học Ka Long  (VN) 
145/39 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất để làm sạch nước; chế phẩm để làm trong / làm sạch; chế phẩm làm 
mềm nước. 

 

 
(210) 4-2015-30796 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể kem Bi 
Bi  (VN) 
11/2 tổ 47, khu phố 7, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Kem ăn. 
 

 
(210) 4-2015-30797 (220) 04.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; A1.1.3; 25.1.6; 5.7.1; A11.3.4; 

26.13.25 
(591) Nâu, vàng, đen, cam, trắng, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Lê Minh Cường  (VN) 
588/78 tỉnh lộ 10, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt; cà phê đã rang; cà phê bột; cà phê túi lọc; cà phê hoà tan; cà phê pha 
sẵn. 

 

 
(210) 4-2015-30798 (220) 04.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 1.5.1; 1.17.11; A26.11.12; 5.5.16
(591) Vàng, xanh lá, xanh da trời, xám, đỏ, 

hồng 

(540) 

  

(731) Công ty CP DV TM phát triển 
truyền thông Long Việt  (VN) 
139/1A Lê Quang Định, phường 14, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
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(210) 4-2015-30800 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 4.5.2; 4.5.3; 26.11.1 
(591) Tím, da cam, vàng, xanh lá cây, xanh da 

trời 

(540) 

 

(731) Đặng Kiều Anh  (VN) 
23 Hàng Dầu, phường Hàng Bạc, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Sản phẩm may mặc là quần áo.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán quần áo.  
 

 
(210) 4-2015-30801 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.11.3; 26.3.23 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
HLT  (VN) 
382 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình 
Trưng Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán gạch ốp lát, gạch ống, gạch thẻ, gạch men.  
 

 
(210) 4-2015-30803 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.9.1; A26.11.12 
(591) Đỏ đậm, đỏ nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần xây dựng 

Bảo Tín  (VN) 
Số 783 đường Nguyễn Hoàng Tôn, 
phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-30804 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thuốc lá Đồng Tháp  (VN) 
Số 10, Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú Long, 
xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2015-30805 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) FOSHAN NANHAI QISHENG CLOCK 

AND WATCH CO., LTD.  (CN) 

Room 401, Floor 4, Block A, No.1, 

Huanqi Michong Fengxiugang Road, 

Dali Town, Nanhai District, Foshan, 

China. 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay, đồng hồ; dụng cụ đo thời gian [đồng hồ]; bộ phận chuyển 

động của đồng hồ; hộp đựng đồng hồ [trưng bày]; đồ trang sức.  
 

 
(210) 4-2015-30806 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) FOSHAN NANHAI QISHENG CLOCK 

AND WATCH CO., LTD.   (CN) 

Room 401, Floor 4, Block A, No.1, 

Huangqi Michong Fengxiugang Road, 

Dali Town, Nanhai District, Foshan, 

China.  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ; dụng cụ đo thời gian [đồng hồ]; bộ phận chuyển 

động của đồng hồ; hộp đựng đồng hồ [trưng bày]; đồ trang sức.  
 

 
(210) 4-2015-30807 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.2 

(731) LIANG XIBIAO   (CN) 

No.8 Village, SongJiao Village, Songkou 

Town, Meixian, Guangdong, China  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy; giấy bồi; giấy than; giấy phản quang; giấy xuan dùng để vẽ và viết thư 

pháp Trung Quốc; màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói.  
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(210) 4-2015-30808 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.13.25; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Trắng, đen, xám 
(731) WENCHENG COUNTY HONGFENG 

INDUSTRY CO., LTD.   (CN) 
Lianfeng Village (Lot 3, Zhourang 
Industrial Park), Daxue Town, 
Wencheng County, Wenzhou, China  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; chất kết dính dùng cho đồ đi chân; 

mát tít dùng cho da thuộc; keo hồ chất dính dùng trong công nghiệp; sợi viscô; hóa chất để 
thuộc da.  

 

 
(210) 4-2015-30809 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 26.11.3; A20.1.11 
(591) Xanh, đỏ, vàng 

(540) 

 

(731) Trương Thị Hồng Phi  (VN) 
7/14 đường số 16, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 21: Đồ dùng để chải; vật dụng để chải. 
 
 

(210) 4-2015-30810 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 2.1.1; 5.3.20 
(591) Đỏ, xanh tím than, trắng, đen, nâu, nâu 

hồng, xám, vàng, xanh, tím, tím nhạt 
(731) Công ty TNHH một thành víên 

TM Phương Chi   (VN) 
Ngã tư Quán Gái, xã Hưng Thịnh, huyện 
Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-30811 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A19.13.21; 26.13.25 

(591) Đen, trắng, đỏ, xám 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Việt Đức  (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 

Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2015-30812 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A19.13.21; 26.13.25 

(591) Đen, trắng, đỏ, xám 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Việt Đức    (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 

Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y; thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 

thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 

sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, 

rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược 

liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và 

giới thiệu sản phẩm.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1547 

(210) 4-2015-30813 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A19.13.21; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, đỏ, xám 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Đức   (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Bệnh viện; phòng khám bệnh đa khoa; dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc; thẩm mỹ 
viện và vật lý trị liệu; nhà điều dưỡng; dịch vụ gieo trồng cây thuốc.  

 

 
(210) 4-2015-30814 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 19.7.25; 5.3.11; 5.5.19; 26.4.2; 

A26.11.12; A26.4.6; 26.11.1 
(591) Xanh tím than, trắng, xám, đen, vàng, 

xanh, nâu 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

TONKIN Việt Nam    (VN) 
Số nhà 56, phố Tân Thụy, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2015-30815 (220) 04.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 3.9.1; 5.1.9; 25.1.25 
(591) Vàng, đỏ, xanh, xanh nhạt, trắng, đỏ 

nâu, đen 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Q&V Việt Nam  (VN) 
Số 22, ngõ 37 phố Đông Tác, phường 
Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dung dịch vệ sinh mũi dùng trong y tế; dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực 
phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm 
sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-30816 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thái Minh   (VN) 
Biệt thự C3-N08B, khu đô thị mới Dịch 
Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2015-30817 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

MEDIAN Việt Nam  (VN) 
Số nhà 14, ngõ 21 phố Khương Hạ, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2015-30818 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược mỹ phẩm 
Nam Phương   (VN) 
Số 67, phố Trần Quốc Hoàn, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-30819 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18 - 19 Khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-30820 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.1.1; 25.1.25 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh tím than, 

đen, vàng cam, nâu, trắng, vàng cam 
nhạt, đỏ hồng, xám 

(731) Công ty cổ phần bánh kẹo Hải 
Châu   (VN) 
Số 15 phố Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị như: muối, bột ngọt, bột canh, hạt tiêu, bột nêm.  

 

 
(210) 4-2015-30821 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) MERCK SHARP & DOHME CORP.  

(US) 
One Merck Drive, Whitehouse Station, 
New Jersey 08889, USA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm dùng cho người.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1550 

(210) 4-2015-30822 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.9 
(591) Vàng, cam, xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Packo  (VN) 
14 Mai Xuân Thưởng, phường Hòa Khê, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thực 

phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ 
cắm trại ngày nghỉ.  

 
 

(210) 4-2015-30823 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 11.3.5 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, nâu, đen, trắng
(731) Hội Nông Dân xã Kiền Bái  (VN)

Xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, thành 
phố Hải Phòng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang). 

 
 

(210) 4-2015-30824 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 15.7.1; 25.1.25; 3.4.18; 8.5.1; 

5.7.3 
(591) Xanh lá cây, vàng, nâu, đen, trắng, đỏ, 

xanh lam, ghi 
(731) Hội nông dân xã Minh Tân  

(VN) 
Xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, 
thành phố Hải Phòng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt nướng (thịt đã qua chế biến).  
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(210) 4-2015-30826 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A8.1.17 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng 
(731) Hội liên hiệp phụ nữ xã Thủy 

Đường  (VN) 
Xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, 
thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh chưng. 

 

 
(210) 4-2015-30827 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 5.9.24 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng, đen, tím 
(731) Hợp tác xã nông nghiệp Thủy 

TÚ  (VN) 
Xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, 
thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 31: Rau tươi, quả tươi. 

 

 
(210) 4-2015-30828 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 25.1.6; 5.9.15; 26.13.25 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng 
(731) Hợp tác xã sản xuất kinh 

doanh dịch vụ nông nghiệp 
xã Kỳ Sơn  (VN) 
Xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành 
phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 31: Dưa chuột tươi. 
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(210) 4-2015-30829 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 15.7.1; A1.1.3; 5.7.18 
(591) Xanh nhạt, xanh đậm, vàng, trắng 
(731) Hợp tác xã sản xuất kinh 

doanh dịch vụ nông nghiệp 
Liên Khê  (VN) 
Xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, 
thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 31: Chuối (quả tươi). 

 

 
(210) 4-2015-30830 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 3.9.16; 6.1.2; A6.3.5 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, xanh da trời, 

nâu, trắng 
(731) Hội nông dân xã Phù Long  

(VN) 
Xã Phù Long, huyện Cát Hải, thành phố 
Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 31: Cua tươi sống. 

 

 
(210) 4-2015-30831 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A1.1.3; 3.9.1; A6.3.4 
(591) Đỏ, xanh nước biển, vàng, trắng 
(731) Hội nông dân thị trấn Cát Bà  

(VN) 
Thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành 
phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 29: Cá thu một nắng.  
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(210) 4-2015-30832 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; A1.1.3; 3.9.15; 

A6.3.2 
(591) Đỏ, nâu, xanh nước biển, xanh đen, trắng
(731) Hội nông dân thị trấn Cát Bà  

(VN) 
Thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành 
phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 29: Mực một nắng. 
 

 
(210) 4-2015-30833 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Triệu Đình An  (VN) 
Đội 14, thôn Vụ Nữ, xã Hợp Hưng, 
huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 30: Trà. 
 

 
(210) 4-2015-30834 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 5.5.19; A11.3.2; 11.1.1; 26.11.1 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh lá cây, xanh da 

trời, xanh lam, đỏ 
(731) Al Bayader International FZCO  (AE) 

Plot No: S20145, Jebel Ali, Dubai, PO. 
Box: 18352, United Arab Emirates 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 04: Chất phát quang; nến; bấc nến để thắp sáng; than củi [nhiên liệu]; than đá dạng 
bánh; bật lửa; nhiên liệu dùng để làm nóng thực phẩm. 

 

Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; nhôm; lá nhôm; hộp bằng kim loại 
thường; gốm kim loại; hộp bằng kim loại đựng thực phẩm; nắp đậy bằng kim loại cho đồ 
chứa đựng; lá kim loại dùng để bao gói và đóng gói; đồ chứa đựng để bao gói bằng kim 
loại; hộp bảo quản bằng kim loại; thiếc; hộp thiếc dùng để đựng thực phẩm; lá thiếc, tấm 
sắt tây; bao bì bằng thiếc; lưới bằng kim loại. 

 

Nhóm 16: Giấy; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp [được in]; văn phòng phẩm; chất 
dính [keo dán] cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; giấy hoặc tấm chất dẻo thấm hút 
để gói thực phẩm; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; túi 
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cho lò vi sóng; túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo; hộp bằng bìa cứng hoặc giấy; vật liệu gói 
có các bọt khí, làm bằng chất dẻo [dùng để bọc hoặc đóng gói]; tấm lót bình, cốc bằng 
giấy; thiếp chúc mừng; miếng giấy hoặc chất dẻo khống chế độ ẩm để gói thực phẩm; giấy 
dùng cho việc vệ sinh; giấy bao gói; giấy bồi; màng mỏng bám dính bằng chất dẻo có thể 
kéo giãn dùng cho các khay hàng; màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; chất dẻo để 
nặn; tấm xenluloza tái chế dùng để bao gói hàng hoá; vật liệu để gói làm từ tinh bột; khăn 
bàn bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn trải bàn ăn bằng giấy; tấm lót bàn bằng giấy; giấy 
vệ sinh; khăn lau bằng giấy; giấy can; tấm vitcô (xenluloza ở trạng thái dẻo) dùng để bao 
gói; giấy sáp; giấy bao gói; các sản phấm giấy dùng một lần, cụ thể là đồ chứa đựng bằng 
giấy dùng để bao gói; khăn giấy dùng một lần; túi đựng đá viên bằng nhựa; đồ trang trí 
bánh bằng giấy. 

 

Nhóm 17: Cao su, thô hoặc bán thành phẩm; gôm ở dạng thô hoặc bán thành phẩm 
amiăng, mica thô hoặc bán thành phẩm; chất dẻo dạng ép đùn (bán thành phẩm) để sử 
dụng trong sản xuất; bao [phong bì, túi nhỏ] bằng cao su để bao gói; găng tay cách điện, 
cách nhiệt; vật liệu bao gói [đệm lót, nhồi] bằng cao su hoặc chất dẻo; chất dẻo bán thành 
phẩm; xi gắn kín; bao bì không thấm nước. 

 
Nhóm 20: Khung ảnh; tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; 
tấm lót dùng để thay đồ cho trẻ em; túi ngủ dùng cho cắm trại; tre; thùng, không bằng kim 
loại; hộp bằng gỗ hoặc chất dẻo; nắp chai, không bằng kim loại; đồ chứa đựng không bằng 
kim loại [để lưu kho, vận chuyển]; đồ trang trí bằng chất dẻo cho thực phẩm; thùng để 
đóng hàng bằng chất dẻo; khay, không bằng kim loại; mặt bàn; đồ trang trí bánh bằng 
nhựa. 

 

Nhóm 21: Đồ chứa đựng và dụng cụ dùng cho mục đích gia dụng và nhà bếp; lược và bọt 
biên cho mục đích gia dụng; bàn chải (trừ chổi quét sơn); bùi nhùi thép để làm sạch; đồ 
thủy tinh, sành sứ và đất nung dùng cho mục đích gia dụng hoặc nhà bếp; thìa để phết mỡ 
(dụng cụ nấu ăn); thùng chứa cách nhiệt; chai lọ; dụng cụ mở nút chai, dùng điện và 
không dùng điện; hộp để phân phối khăn tay bằng giấy; giỏ đựng bánh mì [đồ dùng gia 
đình]; bộ đồ uống rượu [khay để phục vụ]; giá đỡ nến; đồ gốm cho mục đích gia dụng; 
đũa; lót cốc không bằng giấy và không phải là khăn ăn; lọc cà phê, không dùng điện; hộp 
giữ lạnh không dùng điện mang đi được; túi đựng đồ trang trí dùng cho người làm bánh 
kẹo [túi để đựng và phun kem phủ lên bề mặt bánh kẹo]; khuôn dùng cho nhà bếp; khuôn 
bánh ngọt; dụng cụ cắt bánh quy; bát đĩa bằng sành; cốc và đĩa bằng giấy hoặc bằng nhựa; 
thớt để cắt dùng cho nhà bếp; bộ đồ ăn dùng một lần (ngoại trừ dao, dĩa và thìa); ống hút 
để uống; găng tay dùng cho mục đích gia dụng; vỉ nướng [dụng cụ nấu nướng]; hộp thiếc 
để đóng hộp thực phẩm; khuôn làm đá viên; khuôn [dụng cụ nhà bếp]; hộp đựng tăm; tăm; 
cốc nướng bánh, cốc đựng bánh nướng nhỏ, cốc đựng bánh, khay nướng bánh không dùng 
điện, giá đỡ bánh; bộ đồ ăn (ngoại trừ dao, dĩa và thìa) và đồ chứa đựng làm bằng bọt xốp 
dùng cho gia dụng và nhà bếp; bộ đồ ăn (ngoại trừ dao, dĩa và thìa) và đồ chứa đựng làm 
bằng nhựa dùng cho gia dụng và nhà bếp; cái xiên để nướng, bằng gỗ; hộp đựng bữa ăn 
trưa; lọ trộn muối; thìa khuấy rượu cốctai. 

 
Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; đồ trang trí cho cây Noel [trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo]; 
quả bóng bay để chơi; bóng cho trò chơi; cây Noel bằng vật liệu tổng hợp; búp bê; diều; 
vật dụng kỳ quặc cho các bữa tiệc, buổi khiêu vũ [đồ vật thích hợp cho buổi tiệc]; cái đu; 
kẹo nổ [đồ chơi pháo hoa], bài lá; mặt nạ đồ chơi; găng tay dùng cho trò chơi; các trò chơi 
cho buổi tiệc, mũ tiệc liên hoan bằng giấy và bằng nhựa (đồ chơi); đồ chơi Pinata [tương tự 
trò chơi dân gian của Việt Nam: trò đập niêu]. 
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Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh; các chức năng văn phòng; thông tin thương mại và 
tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích 
bán hàng; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; marketing; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; dịch vụ tập hợp lại, vì lợi ích của người khác (không bao gồm vận chuyển 
hàng hóa), các sản phẩm đóng gói thực phẩm và các sản phẩm giấy dùng một lần, giúp 
khách hàng thuận lợi trong việc so sánh, xem, và mua các sản phẩm này; dịch vụ thương 
mại điện tử, đặc biệt, cung cấp thông tin về sản phẩm thông qua các mạng viễn thông cho 
mục đích quảng cáo và bán hàng. 

 

 
(210) 4-2015-30839 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại Quốc tế 
Long Kiệt  (VN) 
272 đường số 1A, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy: bộ nhông xích; vành; má phanh; bộ giảm xóc; moay ¬. 
 

 
(210) 4-2015-30840 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.3.23 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH Xuân Cương  (VN)

Số 175 Trần Đăng Ninh, phường Tam 
Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ bến bãi đỗ xe; cho thuê kho bãi dùng để lưu giữ hàng hóa; bốc xếp 
hàng hóa; vận chuyển hành khách và hàng hóa. 

 

(210) 4-2015-30841 (220) 04.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.1.1; A1.1.2; 24.7.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen, xám, xanh dương 

(540) 

  

(731) Học viện Cán bộ thành phố Hồ 
Chí Minh  (VN) 
324 Chu Văn An, phường 12, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 41: Học viện (giáo dục); đào tạo; huấn luyện; xuất bản tạp chí; thư viện; tổ chức và 
điều hành hội thảo. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học; nghiên cứu khoa học về quản lý xã hội và nhân văn. 

 

 
(210) 4-2015-30842 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) LIN SIJIE  (CN) 

25A, Huayue Pavilion, Nanhua Garden, 
Huaqiang South Road, Futian District, 
Shenzhen City, Guangdong Province, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị bộ nhớ máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; thẻ mạch tích hợp; 

thiết bị lưu trữ dữ liệu (USB); phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; vi mạch 
(mạch tích hợp). 

 

 
(210) 4-2015-30843 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sinh dược phẩm Hera  (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phuờng 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 

(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 
 

 
(210) 4-2015-30844 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) AIA COMPANY LIMITED  (HK) 

AIA Building, No. 1, Stubbs Road, Hong 
Kong 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm hệ điều hành máy tính; phần mềm điều hành 

mạng; công cụ (chương trình máy tính) phát triển phần mềm máy tính; phần mềm máy 
tính và hệ thống phần mềm điều hành công cụ quản lý kinh doanh đối với các hợp đồng 
bảo hiểm; phần mềm máy tính cho phép truy cập dựa trên web các ứng dụng và dịch vụ 
thông qua một hệ thống điều hành web hoặc giao diện cổng giao dịch điện tử; phần mềm 
máy tính để phát triển và điều hành mạng điện toán đám mây và các ứng dụng điện toán 
đám mây; phần mềm máy tính dùng để quản lý cơ sở dữ liệu; nền tảng phần mềm máy 
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tính cho các ứng dụng và mạng điện toán đám mây; máy vi tính; phần cứng máy tính; thiết 
bị ngoại vi máy tính; thiết bị xử lý dữ liệu; thiết bị và dụng cụ để truyền, nhận và lưu trữ 
âm thanh, hình ảnh và các thông tin dạng kỹ thuật số khác; sách hướng dẫn điện tử và sổ 
tay hướng dẫn điện tử được bán thành bộ. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn kinh doanh, xử lý và kiểm tra kinh doanh liên quan đến các hợp 
đồng bảo hiểm được cung cấp qua chương trình điều hành kinh doanh sử dụng điện toán 
đám mây; kế toán; xử lý hành chính các đơn mua hàng; kiểm toán; dịch vụ kế toán (ghi 
sổ); dịch vụ đánh giá kinh doanh; điều tra thương mại; khảo sát kinh doanh thương mại; 
quản lý và tổ chức kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; thông tin và tư vấn thương mại cho 
người tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; hỗ trợ quản lý doanh nghiệp thương 
mại hay công nghiệp; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; biên tập số liệu thống 
kê; phân tích giá thành; lập các báo cáo thống kê tài khoản; dự báo kinh tế; tư vấn quản lý 
nhân sự; dịch vụ so sánh giá cả; dịch vụ cố vấn, tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến 
tất cả các dịch vụ trên. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tính toán bảo hiểm; dịch vụ ngân hàng; môi giới hải quan; môi giới tài 
chính; môi giới cổ phiếu và trái phiếu/môi giới chứng khoán; môi giới bất động sản; dịch 
vụ đầu tư vốn; dịch vụ quản lý vốn; dịch vụ thanh toán, tài chính; dịch vụ thẻ tín dụng; 
phân tích tài chính; đánh giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản); thông tin tài 
chính; quản lý tài chính; lên kế hoạch tài chính, phân tích đầu tư, dịch vụ phân bổ danh 
sách/nguồn vốn đầu tư; thẩm định tài chính; đầu tư quỹ; môi giới bảo hiểm; tư vấn bảo 
hiểm; thông tin bảo hiểm; bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm; cho thuê bất động sản; quỹ 
tương hỗ; quản lý bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê bất động sản; cho thuê văn phòng 
(bất động sản); dịch vụ thanh toán tiền hưu trí; dịch vụ cố vấn, tư vấn và cung cấp thông 
tin liên quan đến tất cả các dịch vụ trên. 

 
Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành các hội thảo (đào tạo); sắp xếp và tiến hành các lớp dạy 
nấu ăn theo từng nhóm và cho các cá nhân; giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; giải trí; 
hoạt động thể thao và văn hóa; tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các dịch 
vụ trên. 

 
Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm máy tính và phần cứng máy tính; cung cấp 
phần mềm điều hành trực tuyến không thể tải xuống được để truy cập và sử dụng mạng 
điện toán đám mây, cung cấp phần mềm trực tuyến không thể tải xuống được để quản lý 
cơ sở dữ liệu; cung cấp phần mềm ứng dụng và phần mềm kinh doanh trực tuyến không 
thể tải xuống được; cung cấp phần mềm công cụ quản lý kinh doanh và máy chủ kiểm tra 
để thực hiện các quy trình điều hành kinh doanh sử dụng điện toán đám mây; cung cấp 
dịch vụ ứng dụng (ASP), cụ thể là cung cấp, tạo trang web, quản lý, phát triển và duy trì 
ứng dụng, phần mềm, các trang web và cơ sở dữ liệu; cung cấp thông tin trong các lĩnh vực 
máy tính, phần mềm máy tính, mạng máy tính và phát triển và điều hành hệ thống máy 
tính, phần mềm và mạng máy tính; tùy biến phần cứng và phần mềm máy tính (thay đổi, 
phát triển, hoặc loại bỏ một số tính năng, giao diện, nghiệp vụ trong phần cứng và phần 
mềm cho phù hợp với nhu cầu, ý muốn của người sử dụng); dịch vụ tư vấn phần cứng và 
phần mềm máy tính; tư vấn trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng máy tính và ứng 
dụng máy tính; dịch vụ cài đặt và duy trì liên quan đến ứng dụng điện toán đám mây; dịch 
vụ điện toán đám mây; cho thuê thiết bị máy tính; tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên 
quan đến các dịch vụ kể trên. 
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(210) 4-2015-30845 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Đen, đỏ 
(731) AIA COMPANY LIMITED  (HK) 

AIA Building, No. 1, Stubbs Road, Hong 
Kong 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm hệ điều hành máy tính; phần mềm điều hành 
mạng; công cụ (chương trình máy tính) phát triển phần mềm máy tính; phần mềm máy 
tính và hệ thống phần mềm điều hành công cụ quản lý kinh doanh đối với các hợp đồng 
bảo hiểm; phần mềm máy tính cho phép truy cập dựa trên web các ứng dụng và dịch vụ 
thông qua một hệ thống điều hành web hoặc giao diện cổng giao dịch điện tử; phần mềm 
máy tính để phát triển và điều hành mạng điện toán đám mây và các ứng dụng điện toán 
đám mây; phần mềm máy tính dùng để quản lý cơ sở dữ liệu; nền tảng phần mềm máy 
tính cho các ứng dụng và mạng điện toán đám mây; máy vi tính; phần cứng máy tính; thiết 
bị ngoại vi máy tính; thiết bị xử lý dữ liệu; thiết bị và dụng cụ để truyền, nhận và lưu trữ 
âm thanh, hình ảnh và các thông tin dạng kỹ thuật số khác; sách hướng dẫn điện tử và sổ 
tay hướng dẫn điện tử được bán thành bộ. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn kinh doanh, xử lý và kiểm tra kinh doanh liên quan đến các hợp 
đồng bảo hiểm được cung cấp qua chương trình điều hành kinh doanh sử dụng điện toán 
đám mây; kế toán; xử lý hành chính các đơn mua hàng; kiểm toán; dịch vụ kế toán (ghi 
sổ); dịch vụ đánh giá kinh doanh; điều tra thương mại; khảo sát kinh doanh thương mại; 
quản lý và tổ chức kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; thông tin và tư vấn thương mại cho 
người tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; hỗ trợ quản lý doanh nghiệp thương 
mại hay công nghiệp; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; biên tập số liệu thống 
kê; phân tích giá thành; lập các báo cáo thống kê tài khoản; dự báo kinh tế; tư vấn quản lý 
nhân sự; dịch vụ so sánh giá cả; dịch vụ cố vấn, tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến 
tất cả các dịch vụ trên. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ tính toán bảo hiểm; dịch vụ ngân hàng; môi giới hải quan; môi giới tài 
chính; môi giới cổ phiếu và trái phiếu/môi giới chứng khoán; môi giới bất động sản; dịch 
vụ đầu tư vốn; dịch vụ quản lý vốn; dịch vụ thanh toán, tài chính; dịch vụ thẻ tín dụng; 
phân tích tài chính; đánh giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản); thông tin tài 
chính; quản lý tài chính; lên kế hoạch tài chính, phân tích đầu tư, dịch vụ phân bổ danh 
sách/nguồn vốn đầu tư; thẩm định tài chính; đầu tư quỹ; môi giới bảo hiểm; tư vấn bảo 
hiểm; thông tin bảo hiểm; bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm; cho thuê bất động sản; quỹ 
tương hỗ; quản lý bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê bất động sản; cho thuê văn phòng 
(bất động sản); dịch vụ thanh toán tiền hưu trí; dịch vụ cố vấn, tư vấn và cung cấp thông 
tin liên quan đến tất cả các dịch vụ trên. 

 

Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành các hội thảo (đào tạo); sắp xếp và tiến hành các lớp dạy 
nấu ăn theo từng nhóm và cho các cá nhân; giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; giải trí; 
hoạt động thể thao và văn hóa; tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các dịch 
vụ trên. 

 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm máy tính và phần cứng máy tính; cung cấp 
phần mềm điều hành trực tuyến không thể tải xuống được để truy cập và sử dụng mạng 
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điện toán đám mây, cung cấp phần mềm trực tuyến không thể tải xuống được để quản lý 
cơ sở dữ liệu; cung cấp phần mềm ứng dụng và phần mềm kinh doanh trực tuyến không 
thể tải xuống được; cung cấp phần mềm công cụ quản lý kinh doanh và máy chủ kiểm tra 
để thực hiện các quy trình điều hành kinh doanh sử dụng điện toán đám mây; cung cấp 
dịch vụ ứng dụng (ASP), cụ thể là cung cấp, tạo trang web, quản lý, phát triển và duy trì 
ứng dụng, phần mềm, các trang web và cơ sở dữ liệu; cung cấp thông tin trong các lĩnh vực 
máy tính, phần mềm máy tính, mạng máy tính và phát triển và điều hành hệ thống máy 
tính, phần mềm và mạng máy tính; tùy biến phần cứng và phần mềm máy tính (thay đổi, 
phát triển, hoặc loại bỏ một số tính năng, giao diện, nghiệp vụ trong phần cứng và phần 
mềm cho phù hợp với nhu cầu, ý muốn của người sử dụng); dịch vụ tư vấn phần cứng và 
phần mềm máy tính; tư vấn trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng máy tính và ứng 
dụng máy tính; dịch vụ cài đặt và duy trì liên quan đến ứng dụng điện toán đám mây; dịch 
vụ điện toán đám mây; cho thuê thiết bị máy tính; tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên 
quan đến các dịch vụ kể trên. 

 
 

(210) 4-2015-30846 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12 
(731) AIA COMPANY LIMITED  (HK) 

AIA Building, No. 1, Stubbs Road, Hong 
Kong 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm hệ điều hành máy tính; phần mềm điều hành 
mạng; công cụ (chương trình máy tính) phát triển phần mềm máy tính; phần mềm máy 
tính và hệ thống phần mềm điều hành công cụ quản lý kinh doanh đối với các hợp đồng 
bảo hiểm; phần mềm máy tính cho phép truy cập dựa trên web các ứng dụng và dịch vụ 
thông qua một hệ thống điều hành web hoặc giao diện cổng giao dịch điện tử; phần mềm 
máy tính để phát triển và điều hành mạng điện toán đám mây và các ứng dụng điện toán 
đám mây; phần mềm máy tính dùng để quản lý cơ sở dữ liệu; nền tảng phần mềm máy 
tính cho các ứng dụng và mạng điện toán đám mây; máy vi tính; phần cứng máy tính; thiết 
bị ngoại vi máy tính; thiết bị xử lý dữ liệu; thiết bị và dụng cụ để truyền, nhận và lưu trữ 
âm thanh, hình ảnh và các thông tin dạng kỹ thuật số khác; sách hướng dẫn điện tử và sổ 
tay hướng dẫn điện tử được bán thành bộ. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn kinh doanh, xử lý và kiểm tra kinh doanh liên quan đến các hợp 
đồng bảo hiểm được cung cấp qua chương trình điều hành kinh doanh sử dụng điện toán 
đám mây; kế toán; xử lý hành chính các đơn mua hàng; kiểm toán; dịch vụ kế toán (ghi 
sổ); dịch vụ đánh giá kinh doanh; điều tra thương mại; khảo sát kinh doanh thương mại; 
quản lý và tổ chức kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; thông tin và tư vấn thương mại cho 
người tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; hỗ trợ quản lý doanh nghiệp thương 
mại hay công nghiệp; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; biên tập số liệu thống 
kê; phân tích giá thành; lập các báo cáo thống kê tài khoản; dự báo kinh tế; tư vấn quản lý 
nhân sự; dịch vụ so sánh giá cả; dịch vụ cố vấn, tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến 
tất cả các dịch vụ trên. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ tính toán bảo hiểm; dịch vụ ngân hàng; môi giới hải quan; môi giới tài 
chính; môi giới cổ phiếu và trái phiếu/môi giới chứng khoán; môi giới bất động sản; dịch 
vụ đầu tư vốn; dịch vụ quản lý vốn; dịch vụ thanh toán, tài chính; dịch vụ thẻ tín dụng; 
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phân tích tài chính; đánh giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản); thông tin tài 
chính; quản lý tài chính; lên kế hoạch tài chính, phân tích đầu tư, dịch vụ phân bổ danh 
sách/nguồn vốn đầu tư; thẩm định tài chính; đầu tư quỹ; môi giới bảo hiểm; tư vấn bảo 
hiểm; thông tin bảo hiểm; bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm; cho thuê bất động sản; quỹ 
tương hỗ; quản lý bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê bất động sản; cho thuê văn phòng 
(bất động sản); dịch vụ thanh toán tiền hưu trí; dịch vụ cố vấn, tư vấn và cung cấp thông 
tin liên quan đến tất cả các dịch vụ trên. 

 

Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành các hội thảo (đào tạo); sắp xếp và tiến hành các lớp dạy 
nấu ăn theo từng nhóm và cho các cá nhân; giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; giải trí; 
hoạt động thể thao và văn hóa; tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các dịch 
vụ trên. 

 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm máy tính và phần cứng máy tính; cung cấp 
phần mềm điều hành trực tuyến không thể tải xuống được để truy cập và sử dụng mạng 
điện toán đám mây, cung cấp phần mềm trực tuyến không thể tải xuống được để quản lý 
cơ sở dữ liệu; cung cấp phần mềm ứng dụng và phần mềm kinh doanh trực tuyến không 
thể tải xuống được; cung cấp phần mềm công cụ quản lý kinh doanh và máy chủ kiểm tra 
để thực hiện các quy trình điều hành kinh doanh sử dụng điện toán đám mây; cung cấp 
dịch vụ ứng dụng (ASP), cụ thể là cung cấp, tạo trang web, quản lý, phát triển và duy trì 
ứng dụng, phần mềm, các trang web và cơ sở dữ liệu; cung cấp thông tin trong các lĩnh vực 
máy tính, phần mềm máy tính, mạng máy tính và phát triển và điều hành hệ thống máy 
tính, phần mềm và mạng máy tính; tùy biến phần cứng và phần mềm máy tính (thay đổi, 
phát triển, hoặc loại bỏ một số tính năng, giao diện, nghiệp vụ trong phần cứng và phần 
mềm cho phù hợp với nhu cầu, ý muốn của người sử dụng); dịch vụ tư vấn phần cứng và 
phần mềm máy tính; tư vấn trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng máy tính và ứng 
dụng máy tính; dịch vụ cài đặt và duy trì liên quan đến ứng dụng điện toán đám mây; dịch 
vụ điện toán đám mây; cho thuê thiết bị máy tính; tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên 
quan đến các dịch vụ kể trên. 

 
 

(210) 4-2015-30847 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; A5.5.20 
(591) Vàng, trắng, nâu, đỏ 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại ô tô Việt Hưng  
(VN) 
B15/1 ấp 2, xã Tân Quý Tây, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 07: Thiết bị lọc gió cho động cơ; thiết bị lọc gió (là bộ phận của máy móc hoặc 
động cơ); thiết bị lọc khí xả (là bộ phận của máy móc hoặc động cơ); thiết bị lọc dầu; thiết 
bị lọc nhớt (dùng cho động cơ). 

 

Nhóm 35: Mua bán: ô tô, phụ tùng ô tô, thiết bị lọc gió cho động cơ, thiết bị lọc gió (là bộ 
phận của máy móc hoặc động cơ), thiết bị lọc khí xả (là bộ phận của máy móc hoặc động 
cơ), thiết bị lọc dầu, thiết bị lọc nhớt (dùng cho động cơ). 
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(210) 4-2015-30848 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.4.1; A3.4.2; A3.4.4; 3.4.13 
(731) Nguyễn Tôn Trọng  (VN) 

146 E Lý Chính Thắng, phường 7, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán phở; nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ. 

 

 
(210) 4-2015-30849 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hồng Thắm  
(VN) 
Tổ 2, ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Thạnh 
Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-30850 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế ENTAID  
(VN) 
Tầng 6, tòa nhà Hồng Hà Center, 25 Lý 
Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị, dụng cụ và đồ dùng y tế. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) thiết bị dụng cụ và đồ y tế; kinh doanh (mua bán) mỹ 
phẩm; kinh doanh (mua bán) vật phẩm vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2015-30851 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế ENTAID  
(VN) 
Tầng 6, tòa nhà Hồng Hà Center, 25 Lý 
Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị, dụng cụ và đồ dùng y tế. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1562 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) thiết bị dụng cụ và đồ y tế; kinh doanh (mua bán) mỹ 

phẩm; kinh doanh (mua bán) vật phẩm vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2015-30852 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 25.7.25 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thế Giới 
Thiên Nhiên   (VN) 
Đường số 08, khu công nghiệp Hòa Cầm, 

phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, 

thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà. 
 

 
(210) 4-2015-30853 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 5.5.16; A5.5.20; 5.3.11 

(591) Hồng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thế Giới 
Thiên Nhiên  (VN) 
Đường số 08, khu công nghiệp Hòa Cầm, 

phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, 

thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà. 
 

 
(210) 4-2015-30854 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.13.25 

(591) Nâu, cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thế Giới 
Thiên Nhiên   (VN) 
Đường số 08, khu công nghiệp Hòa Cầm, 

phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, 

thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 30: Bột tam thất thực phẩm; đồ uống trên cơ sở trà. 
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(210) 4-2015-30855 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.1; 26.13.25 
(591) Nâu, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thế Giới 
Thiên Nhiên   (VN) 
Đường số 08, khu công nghiệp Hòa Cầm, 
phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, 
thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà. 
 

 
(210) 4-2015-30856 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.1 
(591) Xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thế Giới 
Thiên Nhiên   (VN) 
Đường số 08, khu công nghiệp Hòa Cầm, 
phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, 
thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà. 
 

 
(210) 4-2015-30857 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Xanh da trời, đen (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thế Giới 
Thiên Nhiên  (VN) 
Đường số 08, khu công nghiệp Hòa Cầm, 
phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, 
thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà. 
 
 

(210) 4-2015-30858 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2 
(731) SHARP KABUSHIKI KAISHA (t.a. 

SHARP CORPORATION)   (JP) 
22-22 Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 
545-8522, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy thu hình LCD; máy thu hình; màn hình LCD; tấm khung hiển thị (panel) 
LCD; khối cấu kiện màn hình (môdun) LCD.  
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(210) 4-2015-30859 (220) 04.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 5.7.1; A26.11.12; A11.3.4; 

26.11.3 
(731) Cơ sở Phi Long  (VN) 

211 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 6, thị trấn 
Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê hạt; cà phê bột; cà phê hòa tan; trà. 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê, cà phê hạt, cà phê bột, cà phê hòa tan, trà.  
 

 
(210) 4-2015-30860 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12 
(731) Cơ sở Phi Long   (VN) 

211 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 6, thị trấn 
Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, cà phê hạt, cà phê bột, cà phê hòa tan, trà.  
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê, cà phê hạt, cà phê bột, cà phê hòa tan, trà.  
 

 
(210) 4-2015-30861 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) FORDAYS CO., LTD.   (JP) 

1-13-21 Kayabacho, Nihonbashi, Chuo-
ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng.  
 

 
(210) 4-2015-30862 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) FORDAYS CO., LTD.   (JP) 

1-13-21 Kayabacho, Nihonbashi, Chuo-
ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1565 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, xà phòng; dầu gội đầu; nước xức tóc dùng để tạo kiểu tóc xoăn; chế 
phẩm nhuộm tóc. 

 

Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng, chế phẩm dược để kích thích mọc tóc.  
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn. 
 
 

(210) 4-2015-30863 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Trường Phúc  (VN) 
137/1A Trịnh Đình Trọng, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại: bánh, kẹo dẻo, kẹo mềm, kẹo viên, kẹo mứt, hoa quả sấy, các 
loại hạt đã qua chế biến gồm: hạt hướng dương rang, hạt bí rang, hạt dưa rang, hạt dưa bóc 
vỏ.  

 

 
(210) 4-2015-30864 (220) 04.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 2.5.1; 2.5.2; A8.5.3 
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng, tím đen, đen 
(731) Công ty TNHH Jupiter Foods 

Việt Nam  (VN) 
Lô A2.5 đường D2, khu công nghiệp 
Đồng An 2, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 29: Xúc xích.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, hội chợ, triển lãm: xúc xích.  
 
 

(210) 4-2015-30865 (220) 04.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 2.5.1; 2.5.2; A8.5.3 
(591) Xanh nước biển, đỏ, nâu, vàng nâu, trắng
(731) Công ty TNHH Jupiter Foods 

Việt Nam  (VN) 
Lô A2.5 đường D2, khu công nghiệp 
Đồng An 2, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 
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(511)   Nhóm 29: Xúc xích. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, hội trợ, triển lãm: xúc xích. 
 

 
(210) 4-2015-30866 (220) 04.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 2.5.1; 2.5.3; A8.5.3 
(591) Hồng, đỏ, nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH Jupiter Foods 

Việt Nam   (VN) 
Lô A2.5 đường D2, khu công nghiệp 
Đồng An 2, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 29: Xúc xích.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, hội chợ, triển lãm: xúc xích. 
 
 

(210) 4-2015-30867 (220) 04.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 2.5.1; 2.5.2; A8.5.3 
(591) Đỏ, nâu, xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH Jupiter Foods 

Việt Nam   (VN) 
Lô A2.5 đường D2, khu công nghiệp 
Đồng An 2, thành phố Thủ Đầu Một, 
tỉnh Bình Dương   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 29: Xúc xích.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, hội chợ, triển lãm: xúc xích. 
 

 
(210) 4-2015-30868 (220) 04.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 2.5.1; 2.5.3; A8.5.3 
(591) Tím đen, tím, vàng, trắng, xanh nước 

biển, đỏ 
(731) Công ty TNHH Jupiter Foods 

Việt Nam   (VN) 
Lô A2.5 đường D2, khu công nghiệp 
Đồng An 2, thành phố Thủ Đầu Một, 
tỉnh Bình Dương   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 
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(511)   Nhóm 29: Xúc xích.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, hội chợ, triển lãm: xúc xích. 
 

 
(210) 4-2015-30872 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) INTAS PHARMACEUTICALS LTD  (IN)

2nd Floor, Chinubhai Centre, Ashram 
Road, Ahmedabad 380 009, India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.   
 
 

(210) 4-2015-30873 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) INTAS PHARMACEUTICALS LTD  (IN)

2nd Floor, Chinubhai Centre, Ashram 
Road, Ahmedabad 380 009, India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-30875 (220) 04.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Đà 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đại Thương 
Đoàn Lambie  (VN) 
441A Hai Bà Trưng, phường Cẩm Châu, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 30: Bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt, cà phê, ca cao, cà phê 
nhân tạo.  

 
 

(210) 4-2015-30876 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 25.1.6; 5.7.1; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đại Thương 
Đoàn Lambie   (VN) 
441A Hai Bà Trưng, phường Cẩm Châu, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam  

 

(511)   Nhóm 30: Bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt, cà phê, ca cao, cà phê 
nhân tạo.  
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(210) 4-2015-30877 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.2 
(731) CIPLA LIMITED  (IN) 

Cipla House, Peninsula Business Park, 
Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, 
Mumbai-400013, Maharashtra, India. 

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y; chân, tay giả, mắt và 
răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương. 

 

 
(210) 4-2015-30878 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 26.3.23 
(731) OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY 

LIMITED  (TH) 
75/88-91 34th Ocean Tower2, Sukhumvit 
19 Road, North-Klongtoey, Wattana, 
Bangkok, Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 21: Đồ chứa đựng bằng thủy tinh, cốc (vại) để uống bia, cốc để uống. 
 
 

(210) 4-2015-30879 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 26.3.23 
(731) OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY 

LIMITED   (TH) 
75/88-91 34th Ocean Tower2, Sukhumvit 
19 Road, North-Klongtoey, Wattana, 
Bangkok, Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 21: Đồ chứa đựng bằng thủy tinh, cốc (vại) để uống bia, cốc để uống. 
 

 
(210) 4-2015-30880 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; A11.3.2 
(731) OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY 

LIMITED   (TH) 
75/88-91 34th Ocean Tower2, Sukhumvit 
19 Road, North-Klongtoey, Wattana, 
Bangkok, Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 21: Đồ chứa đựng bằng thủy tinh, cốc (vại) để uống bia, cốc để uống. 
 

 
(210) 4-2015-30881 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Bùi Anh Hoàng  (VN) 
P.4528, tòa nhà CT12B, KĐT Kim Văn 
Kim Lũ, phường Đại Kim, Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Tấm ốp tường (không bằng kim loại) dùng trong xây dựng. 

 

 
(210) 4-2015-30887 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) SHANGHAI HONGSHENG OPTICAL 

GLASSES CO., LTD.  (CN) 
Room 261, No. 7 Lane 270, Maotai 
Road, Changning District, Shanghai, 
China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính râm; kính áp tròng; gọng kính đeo mắt; kính đeo mắt 

[quang học]; hộp đựng kính đeo mắt. 
 

 
(210) 4-2015-30888 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) ECOMINE CO.,LTD.  (KR) 

Busan Innobiz Center #402, 1, Mandeok 
3-ro 16beon-gil, Buk-gu, Busan 616-829 
Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng cho tóc và da đầu; chế phẩm phục hồi dùng cho tóc 

và da đầu, không chứa thuốc (mỹ phẩm); kem trị gàu ở đầu (không dùng cho mục đích y 
tế); chất lỏng làm rụng lông; nước xức tóc; chế phẩm giúp mọc tóc (mỹ phẩm); dầu gội 
đầu; chất bổ sung dinh dưỡng cho tóc, không chứa thuốc (mỹ phẩm); chất bổ sung dinh 
dưỡng cho da đầu, không chứa thuốc (mỹ phẩm).  
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(210) 4-2015-30890 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm 

để tắm; xà phòng. 
 

 
(210) 4-2015-30891 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Đặng Trần Hiếu  (VN) 

Số 207, phố Tô Hiệu, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm; động cơ, không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ.  

 

 
(210) 4-2015-30892 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.4.6; A26.11.12; 8.7.17; A11.3.20; 

A25.3.5 
(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh đậm, xanh nhạt, 

đen 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

thực phẩm Đông Nam á  (VN) 
Lô H1-6 cụm công nghiệp đa nghề Đông 
Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, 
tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; nước chấm; thực phẩm làm từ cá; chiết xuất của thịt; cá nhuyễn 

dạng sệt; cá muối. 
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(210) 4-2015-30893 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm 

để tắm; xà phòng. 
 
 

(210) 4-2015-30894 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm 

để tắm; xà phòng. 
 
 

(210) 4-2015-30895 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm 

để tắm; xà phòng. 
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(210) 4-2015-30896 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 5.3.20; A2.3.23 
(591) Xanh lá cây, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Trần Quốc Cường  (VN) 
Thôn Lục Lễ, xã Phước Hiệp, huyện Tuy 
Phước, tỉnh Bình Định 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
 

Nhóm 35: Mua bán trà. 
 

 
(210) 4-2015-30897 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Da cam, nâu đỏ, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại & sản xuất Gia 
Phát Hà Nội  (VN) 
Số 30, tổ 10, phường Thịnh Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; bếp từ; bếp gas; bếp hồng ngoại; quạt sưởi điện; đèn sưởi dùng 

cho nhà tắm; nồi cơm điện; bình nóng lạnh; cây nước nóng lạnh. 
 

 
(210) 4-2015-30899 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) TY INC.  (US) 

280 Chestnut Westmont, Illinois 60559, 
United States of America 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 28: Ghế lười (đồ chơi); đồ chơi bằng nhung; đồ chơi bằng nhung mềm được tạo 

hình; đồ chơi mềm được tạo hình; đồ chơi bằng nhung được nhồi bông; thú đồ chơi nhồi 
bông; gấu đồ chơi nhồi bông; đồ chơi nhồi bông; gấu bông; đồ chơi, cụ thể là ghế lười có 
hình dáng động vật. 
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(210) 4-2015-30900 (220) 04.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; A1.1.5; 26.11.2; 22.1.1 
(591) Trắng, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Sài Gòn 
CLV  (VN) 
85/75 Phạm Viết Chánh, phường 19, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, hương liệu cà phê, cà phê chưa rang.  
 

 
(210) 4-2015-30901 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
xây dựng và thương mại 
Không Gian Xanh  (VN) 
31 - Nguyễn Thái Học, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

 

(511)   Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ lập quy hoạch đô 
thị; thiết lập bản vẽ xây dựng.  

 

(210) 4-2015-30902 (220) 04.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12 
(731) AMERIBAG (UK) LIMITED   (GB) 

90 De Beauvoir Road, London N1 4EN, 
England 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi đeo lưng; túi cho thể thao; túi xách dành cho phụ nữ; ví.  
 

 
(210) 4-2015-30903 (220) 04.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12 
(731) Lương Thanh Thuyên Thuyên  

(VN) 
2/4 đường số 7, cư xá Đô Thành, phường 
4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 41: Câu lạc bộ sưu tầm rượu. 
 

 
(210) 4-2015-30904 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12 
(731) Lương Thanh Thuyên Thuyên  

(VN) 
2/4 đường số 7, cư xá Đô Thành, phường 
4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 41: Câu lạc bộ sưu tầm rượu.  

 

 
(210) 4-2015-30905 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.15.1; 24.15.3 
(591) Đỏ, trắng, đen, vàng, xanh lá mạ nhạt, da 

cam 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Rạng Đông   (VN) 
Lô 8 khu D1, khu công nghiệp Tân Thới 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 25: áo mưa; quần áo; giày đi mưa. 
 

 
(210) 4-2015-30907 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.2; 26.11.1; A26.11.12 
(591) Đen, xám, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu 
Camen   (VN) 
Số 1 đường Bàu Cát 1, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán tiếp thị, quảng cáo và xuất nhập khẩu các sản phẩm gạo, bánh kẹo, bát 

đĩa  bằng gốm sứ. 
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(210) 4-2015-30908 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.5.1; 26.1.1 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH Chemtech  (VN) 

D_8A4_CN, khu công nghiệp Mỹ Phước 
3, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, thương mại, xuất nhập khẩu: hạt nhựa polyetylen, nhựa 
poly propylen (PP), nhựa polly vinyl clorua (PVC).   

 

 
(210) 4-2015-30909 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 5.3.11 
(591) Xanh, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH nông nghiệp 

xanh Việt Nam   (VN) 
58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-30910 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.5.20 
(591) Hồng, đen 
(731) Trần Thị Tường Vy  (VN) 

65/4 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-30911 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

TOPCAKE     (VN) 
Lô M.01 đường Trung Tâm, khu công 
nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo và xuất nhập khẩu sản phẩm bánh, kẹo.  
 

 
(210) 4-2015-30912 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

TOPCAKE    (VN) 
Lô M.01 đường Trung Tâm, khu công 
nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo.   
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo và xuất nhập khẩu sản phẩm bánh, kẹo.  
 

 
(210) 4-2015-30913 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

TOPCAKE    (VN) 
Lô M.01 đường Trung Tâm, khu công 
nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo và xuất nhập khẩu sản phẩm bánh, kẹo.  
 

 
(210) 4-2015-30914 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

TOPCAKE    (VN) 
Lô M.01 đường Trung Tâm, khu công 
nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo.   
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo và xuất nhập khẩu sản phẩm bánh, kẹo.  
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(210) 4-2015-30915 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Hồng, trắng 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

công nghệ sinh học   (VN) 
Số 557, đường 21/4, phường Xuân Bình, 
thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là: thuốc diệt nấm bệnh, thuốc trừ sâu.  
 

 
(210) 4-2015-30916 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Hồng, trắng 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

công nghệ sinh học   (VN) 
Số 557, đường 21/4, phường Xuân Bình, 
thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là: thuốc diệt nấm bệnh, thuốc trừ sâu.  
 

 
(210) 4-2015-30917 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; A11.1.6; A11.3.20 
(591) Đỏ, đen, cam, trắng 
(731) Công ty TNHH nhà hàng Món 

Huế   (VN) 
7 Cao Thắng, phường 2, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống; quán giải khát.  
 
 

(210) 4-2015-30918 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Lê Thị Hoài Thương  (VN) 

Đội 4A, thôn Phú Lập, xã Hàm Phú, 
huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-30920 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) GUANGDONG DREAM FINE DAILY 

CHEMICAL CO., LTD.   (CN) 
No. 3 Dongsheng Road, Pubian 
Industrial District, Hongcao Town, 
Chengqu, Shanwei City, Guangdong 
Province, P. R. China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm làm trong sạch không khí; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ; chất diệt 
loài gây hại; chế phẩm khử mùi không khí; chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; hương xua 
đuổi côn trùng, sâu bọ.  

 

 
(210) 4-2015-30921 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) GUANGDONG DREAM FINE DAILY 

CHEMICAL CO., LTD.    (CN) 
No. 3 Dongsheng Road, Pubian 
Industrial District, Hongcao Town, 
Chengqu, Shanwei City, Guangdong 
Province, P. R. China   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm làm trong sạch không khí; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ; chất diệt 
loài gây hại; chế phẩm khử mùi không khí; chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; hương xua 
đuổi côn trùng, sâu bọ.  

 

 
(210) 4-2015-30922 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.4; 26.3.1; 24.1.5; 5.5.19; 3.7.6 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) GUANGDONG DREAM FINE DAILY 

CHEMICAL CO., LTD.    (CN) 
No. 3 Dongsheng Road, Pubian 
Industrial District, Hongcao Town, 
Chengqu, Shanwei City, Guangdong 
Province, P. R. China   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm làm trong sạch không khí; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ; chất diệt 
loài gây hại; chế phẩm khử mùi không khí; chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; hương xua 
đuổi côn trùng, sâu bọ.  
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(210) 4-2015-30923 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) GUANGDONG DREAM FINE DAILY 

CHEMICAL CO., LTD.    (CN) 
No. 3 Dongsheng Road, Pubian 
Industrial District, Hongcao Town, 
Chengqu, Shanwei City, Guangdong 
Province, P. R. China   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm làm trong sạch không khí; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ; chất diệt 

loài gây hại; chế phẩm khử mùi không khí; chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; hương xua 
đuổi côn trùng, sâu bọ.  

 

 
(210) 4-2015-30924 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 3.1.8; A3.1.24; 18.1.5 
(591) Xanh dương, đỏ, đen, trắng 
(731) Nguyễn Quí Đức  (VN) 

Số 23B Tông Đản, hộ 403, phường Tràng 
Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Kinh doanh nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2015-30925 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.3.23 
(591) Cam, xám, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Song 
Phương  (VN) 
814 An Dương Vương, phường 13, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ cầm tay như: tua vít, dao cắt, mũi khoan, búa, cưa, kìm, cà lê, 

mỏ lết, mở khóa, két sắt, đèn pin, máy khoan, máy cưa, máy mài và dụng cụ cầm tay thao 
tác thủ công, phụ kiện trang trí nội thất, hàng trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, mua bán 
phụ kiện bàn ghế giường tủ, bản lề bằng kim loại, then chốt bằng kim loại, thanh ray bằng 
kim loại dùng trong ngăn kéo, khóa bằng kim loại, bánh xe bằng kim loại dùng cho đồ nội 
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thất, ổ khóa, cửa sổ, linh kiện cho cửa và cửa sổ, tấm chống tiếng ồn cho cửa sổ, hóa chất, 
hạt nhựa, máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, máy lọc nước, máy nước nóng, máy rửa 
chén, máy sấy quần áo, máy lọc không khí, máy nước nóng lạnh, tủ mát - tủ giữ lạnh và 
thiết bị của chúng, mua bán thiết bị viễn thông như: điện thoại và thiết bị của chúng, mua 
bán thiết bị tin học như: máy tính xách tay, máy tính bảng, máy tính để bàn, màn hình 
máy vi tính, máy in văn phòng, máy scan, máy fax, máy hủy giấy, dàn loa vi tính và thiết 
bị của chúng, mua bán thiết bị kỹ thuật số như: máy ảnh, máy quay phim, máy ghi âm và 
thiết bị của chúng, mua bán thiết bị giải trí như: máy nghe nhạc mp3, mp4, đầu phát HD, 
máy chơi game, từ điển điện tử, bút thông minh, mua bán đồ gia dụng như: quạt điện - 
quạt máy, bàn ủi - bàn là, đèn điện - đèn sạc, máy hút bụi, bình lọc nước, máy xay sinh tố, 
máy ép trái cây, máy xay đậu nành, máy pha cà phê, máy vắt cam, máy đánh trứng, máy 
làm sữa chua và thiết bị của chúng, mua bán thiết bị nhà bếp như: nồi cơm điện, nồi áp 
suất, bếp ga-bếp điện-bếp từ, lò vi sóng, lò nướng, vỉ nướng, lẩu điện, nồi, xoong, chảo, 
máy xay thịt, máy rửa chén, ấm nước, máy hâm thức ăn, máy tiệt trùng siêu tốc, mua bán 
máy móc, dụng cụ thiết bị làm đẹp và chăm sóc sức khỏe, mua bán hàng điện cơ như: đèn 
điện, cảm biến, ổn áp, chuôi đèn, ổ cắm điện, công tắc điện, máy phát điện, máy bơm 
nước, máy phun áp lực và thiết bị của chúng, hàng bách hóa như: bàn ghế, giường, tủ, 
lương thực, thực phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ, mỹ phẩm, hàng may mặc, vải, phụ tùng « 
tô - mô tô- xe gắn máy, lương thực, thực phẩm; quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2015-30926 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood  (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa đậu nành; sữa chua men sống; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; 
chiết xuất của thịt; xúc xích. 

 

 
(210) 4-2015-30927 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ truyền thông TK  (VN)
789B Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; máy tính xách tay (laptop); pin điện; thiết bi sạc pin; điện thoại di 
động; điện thoại. 
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(210) 4-2015-30928 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ truyền thông TK  (VN)
789B Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; máy tính xách tay (laptop); pin điện; thiết bi sạc pin; điện thoại di 
động; điện thoại. 

 
 

(210) 4-2015-30929 (220) 04.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.5.1; 17.2.1; 26.13.25 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Kim Trang Trang  
(VN) 
L1, quầy 37A, số 70-72 Lê Thánh Tôn, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý; nữ trang bằng vàng, bạc, đá quý. 
 
 

(210) 4-2015-30930 (220) 05.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 5.7.24 
(591) Trắng, xanh, tím, đỏ, cam, vàng 

(540) 

  

(731) Trịnh Tuyết Huệ  (VN) 
B3.4C C/c Bình Đăng, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo, chế phẩm ngũ cốc, cà phê, trà, bánh ngọt, gia vị thập cẩm. 
 

 
(210) 4-2015-30931 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.4; A26.11.12; 18.5.1; 7.11.10 
(591) Vàng, xanh đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH vé máy bay 
trực tuyến ABAY  (VN) 
Số 40 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 39: Giữ chỗ cho các chuyến đi; đặt chỗ cho việc vận tải; môi giới vận tải; thông tin 

về vận tải, sắp xếp các chuyến du lịch; cho thuê xe cộ. 
 

 
(210) 4-2015-30932 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.4; A26.11.12; 18.5.1; 7.11.10 

(591) Vàng, xanh đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH vé máy bay 
trực tuyến ABAY  (VN) 
Số 40 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Giữ chỗ cho các chuyến đi; đặt chỗ cho việc vận tải; môi giới vận tải; thông tin 

về vận tải; sắp xếp các chuyến du lịch; cho thuê xe cộ. 
 

 
(210) 4-2015-30933 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 5.3.11; 7.3.11 

(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Đại Hà Thành  (VN) 
Số 95 - 97 Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí gas để thắp sáng; dầu xăng; khí gas hóa rắn (nhiên liệu); xăng; dầu 

nhiên liệu. 

 

Nhóm 35: Mua bán: khí đốt, khí gas để thắp sáng, dầu xăng, khí gas hóa rắn (nhiên liệu), 

xăng, dầu nhiên liệu. 
 

 
(210) 4-2015-30934 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH PIZU Việt Nam  
(VN) 
Số 184 Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-30935 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 3.1.4; 3.1.16; 18.1.21 
(591) Cam, trắng, xám, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH TN Việt Nam  
(VN) 
51/8 Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Săm lốp xe đạp; săm lốp xe máy; săm lốp xe công nghiệp; săm lốp xe nông 

nghiệp; phụ tùng xe máy; săm lốp ô tô. 
 

 
(210) 4-2015-30936 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Vulcano Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 2B, ngõ 239 Bồ Đề, phường Bồ 
Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo (trang phục); áo sơ mi; sơ mi cộc tay; quần dài; áo mưa. 

 

 
(210) 4-2015-30939 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.3; 26.13.25 
(731) GENERAL MILLS MARKETING, INC.  

(US) 
Number One General Mills Boulevard 
Minneapolis, Minnesota 55426, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Sản phẩm sữa, sữa chua.  
 

Nhóm 30: Kem lạnh; sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); kem trái cây (đá lạnh); kem 
lạnh trái cây có chứa sữa; kem lạnh dạng thanh và sữa chua đông lạnh dạng thanh; bánh 
ngọt tráng miệng đông lạnh có thêm kem lạnh.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, cụ thể là làm và phục vụ kem lạnh và các sản phẩm làm từ 
sữa, bánh ngọt có kem, bánh nướng, cà phê, chè và đồ uống có ga để dùng trong và ngoài 
nhà hàng; dịch vụ quán kem. 
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(210) 4-2015-30941 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.3.23; A26.11.12; 1.15.5; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Song Long Việt 
Hàn  (VN) 
21S1 khu dân cư An Hoà 2, phường An 

Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

 

(511)   Nhóm 07: Máy phun phủ nano cho điện thoại di động. 
 

 
(210) 4-2015-30944 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.2 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phố Đông  
(VN) 
78 Huỳnh Thiện Lộc, phường Hòa 

Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán kẽm (kẽm buộc dùng trong công trình xây dựng). 
 

 
(210) 4-2015-30945 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển quốc tế VMS  (VN) 
121 Trần Quý Cáp, phường Phương Sơn, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 

(511)   Nhóm 07: Máy sinh tố (chạy điện), máy ép hoa quả (chạy điện), máy làm sữa đậu nành 

(chạy điện). 

 

Nhóm 10: Ghế mát - xa dùng điện, gối mát - xa dùng điện, máy mát - xa chân dùng điện, 

máy mát - xa vai dùng điện, thiết bị mát - xa rung. 

 

Nhóm 11: Thiết bị gia dụng: nồi áp suất điện, nồi cơm điện, bếp từ, bếp hồng ngoại, nồi 

lẩu điện, ấm siêu tốc, bình thủy điện, máy lọc nước, máy làm sữa chua, máy hút mùi bếp, 

quạt điện. 
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(210) 4-2015-30946 (220) 05.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 1.5.1; 1.17.7 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hải  (VN) 
585 bến Phú Lâm, phường 9, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần lót; quần đùi; quần áo lót mặc bên trong. 
 

 
(210) 4-2015-30947 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.5 
(591) Đỏ 

(540) 

 
(731) Hoàng Văn Thiệu  (VN) 

43/5 Đoàn Giỏi, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần lót; quần đùi; quần áo lót mặc bên trong. 
 

 
(210) 4-2015-30948 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.11.1; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và sản xuất điện tử IKT  (VN)
Tòa nhà 5 tầng, đường Nguyễn Kỳ 
Phùng, thị trấn Gia Bình, huyện Gia 
Bình, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; điện thoại di động; thiết bị âm thanh; máy quay phim; máy ảnh; 
thiết bị thu hình; thiết bị lưu trữ dữ liệu. 

 
 

(210) 4-2015-30951 (220) 05.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.1; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế xây 
dựng - nội thất Nhà ấm  (VN) 
17 Lê Thạch, phường 12, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; 
tư vấn xây dựng; giám sát xây dựng.  
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(210) 4-2015-30952 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; A3.7.24 
(591) Xanh lá, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
Hoàng Yến  (VN) 
7/45 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Bột rau câu, bột rong biển pha sẵn, thạch rau câu. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu bột rau câu, bột rong biển pha sẵn, thạch rau câu.  
 

 
(210) 4-2015-30953 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.13.25; A3.7.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần BRING  (VN) 
100 Hoa Lan, phường 02, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu phụ kiện thời trang được làm từ da động vật như dây 
nịt (thắt lưng), bóp (ví), ba lô, túi xách, móc khóa, dây đồng hồ; da động vật, da thuộc, vật 
liệu giả da, ốp lưng bằng da và bao da cho điện thoại di động. 

 
 

(210) 4-2015-30954 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.3.11 
(591) Đen, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kim Lợi Đại 
Thành  (VN) 
Khu 5 ấp Hoá Nhựt, xã Tân Vĩnh Hiệp, 
huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho gia cầm; thức ăn cho thủy sản.  
 

 
(210) 4-2015-30955 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; A1.1.2; 5.7.3 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 
Thị Thắng  (VN) 
Thôn Quang Trung 1, xã Gia Lâm, 
huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh trung thu; bánh kem. 
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(210) 4-2015-30956 (220) 05.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A1.1.5; 4.3.3; 4.3.20 
(591) Vàng, xanh lá, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kim Lợi Đại 
Thành  (VN) 
Khu 5,  ấp Hoà Nhựt, xã Tân Vĩnh Hiệp, 
huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên vật liệu (dùng làm thức ăn cho 
gia súc gia cầm, thủy sản các loại; mua bán kinh doanh, xuất nhập khẩu động vật còn 
sống, gia súc, gia cầm, thủy sản các loại.  

 

 
(210) 4-2015-30957 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất nệm Kim Cương   (VN) 
Số 18B/1E, khu phố Đồng An 2, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

 

(511)   Nhóm 20: Giường; gối; nệm; đệm; đệm lò xo.   
 

Nhóm 24: Khăn phủ giường; vỏ nệm; vỏ đệm; vỏ gối; áo gối; khăn phủ gối. 
 

 
(210) 4-2015-30958 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất nệm Kim Cương   (VN) 
Số 18B/1E, khu phố Đồng An 2, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

 

(511)   Nhóm 20: Giường; gối; nệm; đệm; đệm lò xo.   
 

Nhóm 24: Khăn phủ giường; vỏ nệm; vỏ đệm; vỏ gối; áo gối; khăn phủ gối. 
 
 

(210) 4-2015-30959 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất nệm Kim Cương   (VN) 
Số 18B/1E, khu phố Đồng An 2, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 
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(511)   Nhóm 20: Giường; gối; nệm; đệm; đệm lò xo.   
 

Nhóm 24: Khăn phủ giường; vỏ nệm; vỏ đệm; vỏ gối; áo gối; khăn phủ gối. 
 
 

(210) 4-2015-30960 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất nệm Kim Cương   (VN) 
Số 18B/1E, khu phố Đồng An 2, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 20: Giường; gối; đệm; đệm lò xo.   
 

Nhóm 24: Khăn phủ giương; vỏ đệm; vỏ gối; khăn phủ gối. 
 

(210) 4-2015-30961 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất nệm Kim Cương  (VN) 
Số 18B/1E, khu phố Đồng An 2, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 20: Giường; gối; đệm; đệm lò xo.   
 

Nhóm 24: Khăn phủ giương; vỏ đệm; vỏ gối; khăn phủ gối. 
 
 

(210) 4-2015-30962 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.5.1; 26.3.1; 17.2.1; 5.3.20; A26.11.12(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất nệm Kim Cương   (VN) 
Số 18B/1E, khu phố Đồng An 2, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 20: Giường; gối; đệm; đệm lò xo.  
 

Nhóm 24: Khăn phủ giương; vỏ đệm; vỏ gối; khăn phủ gối. 
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(210) 4-2015-30963 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất nệm Kim Cương   (VN) 
Số 18B/1E, khu phố Đồng An 2, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

 

(511)   Nhóm 20: Giường; gối; đệm; đệm lò xo.   
 

Nhóm 24: Khăn phủ giường; vỏ đệm; vỏ gối; khăn phủ gối. 
 
 

(210) 4-2015-30964 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất nệm Kim Cương  (VN) 
Số 18B/1E, khu phố Đồng An 2, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

 

(511)   Nhóm 20: Giường; gối; đệm; đệm lò xo. 
 

Nhóm 24: Khăn phủ giường; vỏ đệm; vỏ gối; khăn phủ gối. 
 
 

(210) 4-2015-30965 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất nệm Kim Cương  (VN) 
Số 18B/1E, khu phố Đồng An 2, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

 

(511)   Nhóm 20: Giường; gối; đệm; đệm lò xo.  
 

Nhóm 24: Khăn phủ giường; vỏ đệm; vỏ gối; khăn phủ gối.  
 

 
(210) 4-2015-30967 (220) 05.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 2.1.1; 2.1.13; A26.11.12; 8.1.1 (540) 

  

(731) Cơ sở Ba Hưng  (VN) 
H.032 khu Hưng Vượng R16, khu phố 3, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ, ổ bánh mỳ nhỏ. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2015-30968 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh dương nhạt, xanh dương thẫm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị điện 
Đông Nam  (VN) 
79 F4 khu đô thị mới Đại Kim, phường 
Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Các loại linh kiện và thiết bị điện cụ thể là: chấn lưu, tắc te, tụ mồi, các loại ổ 
cắm, công tắc, hệ thống các loại attomat, cầu dao, tủ chứa attomat, dây và cáp điện, các 
loại ống nhựa dùng để luồn dây và cáp điện. 

 

Nhóm 11: Các loại thiết bị chiếu sáng và thông gió, cụ thể là: đèn tán quang, đèn tán xạ, 
đèn exit, đèn chống cháy, đèn chụp Mika, đèn huỳnh quang, đèn ốp tường, đèn ốp trần, 
đèn pha, đèn chiếu sâu, đèn trang trí các loại đèn LED, bóng compact, bóng huỳnh quang, 
sợi đốt, các loại thông gió, đui đèn, máng đèn. 

 

 
(210) 4-2015-30971 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
PTMS  (VN) 
Số 143 đường Đồng Khởi, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm tẩy trắng; kem dưỡng da; xà bông. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); thuốc trị mụn; bôi 
ngoài da (chế phẩm dược); nước súc miệng (dùng cho mục đích y tế); thuốc trị nấm móng; 
trà thảo mộc dùng trong ngành y. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện đa khoa; dịch vụ phòng khám da liễu (khám và chữa bệnh về 
da); dịch vụ thẩm mỹ viện; các dịch vụ spa, cụ thể: dịch vụ chăm sóc da, dịch vụ làm tóc, 
dịch vụ trang điểm, dịch vụ xoa bóp, dịch vụ tắm hơi. 

 

 
(210) 4-2015-30980 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Bằng An  (VN) 
Số 117 H5 tập thể Nguyễn Công Trứ, 
phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy hàn điện. 
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(210) 4-2015-30981 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Bằng An  (VN) 
Số 117 H5 tập thể Nguyễn Công Trứ, 
phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy hàn điện. 
 

 
(210) 4-2015-30982 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Lâm Việt 
Thiên Thanh  (VN) 
D8 - TT14 khu đô thị Văn Quán, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2015-30984 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.9.1; 25.1.25 
(591) Nâu, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần thẩm mỹ LG 

Việt Nam  (VN) 
Tầng 4, tòa nhà 25T2, số 5 Hoàng Đạo 
Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện. 
 

 
(210) 4-2015-30985 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 15.1.13; 26.2.3 
(591) Xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vận chuyển 
Quốc tế An toàn  (VN) 
4L cư xá Phú Lâm D, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ giao nhận và vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, đường hàng không 

và đường bộ.  
 

 
(210) 4-2015-30986 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 
A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 

783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-30987 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
Standa Việt Nam  (VN) 
96/16 đường TTH 13, phường Tân Thới 

Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; thực phẩm đã qua chế biến như thịt, cá, rau, củ. 
 

 
(210) 4-2015-31000 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 

Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-31001 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2015-31002 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miêng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-31003 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 25.1.25 
(591) Xanh tím than, vàng nâu, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại Bảo 
Nguyên   (VN) 
37/2C/30 đường C18, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
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(210) 4-2015-31004 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 25.1.25 
(591) Xanh tím than, vàng, nâu, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại Bảo 
Nguyên   (VN) 
37/2C/30 đường C18, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Cây giống dược liệu; trái cây tươi; rau tươi; thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia 
cầm; con giống vật nuôi làm thuốc.  

 
 

(210) 4-2015-31005 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 25.1.25 
(591) Xanh tím than, vàng nâu, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại Bảo 
Nguyên   (VN) 
37/2C/30 đường C18, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ gia công dược liệu từ cây thuốc nam.  
 
 

(210) 4-2015-31006 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.3.11 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Đông    (VN) 
124 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  
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(210) 4-2015-31007 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.3.11 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Đông   (VN) 
124 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, 
rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược 
liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái eây tươi, rau tươi; quảng cáo và 
giới thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2015-31008 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá An Giang  (VN) 
Số 23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 
Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 
 

(210) 4-2015-31009 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.11.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Nguyễn Tiến Dũng  (VN) 
Xóm 6, Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc văn phòng; đồ đạc trong nhà; đồ đạc trường học; tủ trưng bầy [đồ đạc]; 
bàn làm việc; đồ vật trang trí [lưu động].  

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ), đồ đạc nội thất 
văn phòng, đồ đạc trong trường học, đồ vật trang trí nội ngoại thất công trình.  
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Nhóm 37: Dịch vụ nghề mộc; xây dựng; tư vấn xây dựng; dịch vụ giám sát việc xây dựng 
công trình; thông tin về xây dựng; lắp đặt thiết bị nhà bếp.  

 

Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp, thiết 
lập bản vẽ xây dựng; dịch vụ thiết kế bao bì.  

 

 
(210) 4-2015-31010 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
1 Digital Technology  (VN) 
282 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, đặc biệt là tuyên truyền quảng cáo cho người khác qua 
mạng truyền thông điện tử trực tuyến; dịch vụ xúc tiến các giao dịch thương mại cho người 
khác bao gồm trong khuôn khổ của thương mại điện tử; dịch vụ cung cấp thông tin về sản 
phẩm cho người tiêu dùng thông qua mạng máy tính hoặc hệ thống mạng truyền thông 
khác; dịch vụ tiếp thị hàng hóa và dịch vụ thông qua điện thoại di động, thông qua thiết bị 
liên lạc di động khác và thông qua mạng máy tính, thông qua việc giới thiệu bản tóm tắt 
sản phẩm, thông qua mạng kết nối các trang web của các cửa hàng, thông qua thông tin 
giảm giá, thông qua phiếu quà tặng, thông qua séc quà tặng, thông qua séc có giá trị thanh 
toán, thông qua tem và phiếu giảm giá; xúc tiến bán hàng cho người khác; dịch vụ quảng 
cáo và dịch vụ rao hàng trực tuyến; dịch vụ thông tin thương mại trực tuyến cho khách 
hàng; bố trí phân phối các phiếu quà tặng, séc quà tặng, séc có giá trị thanh toán, tem và 
phiếu giảm giá thông qua điện thoại di động, thông qua thiết bị liên lạc di động khác và 
thông qua mạng máy tính; dịch vụ đặt hàng trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính và dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: chất hóa học dùng trong ngành công nghiệp, khoa học, 
nhiếp ảnh và nông nghiệp, sơn sơn dầu vecni và sơn mài, sản phẩm vệ sinh cá nhân, xà 
phòng, nước hoa, mỹ phẩm, nước thơm cho tóc và cơ thể, tinh dầu, chế phẩm làm sạch và 
tẩy trắng, chất bôi trơn, nhiên liệu, nến, dược phẩm, chế phẩm vệ sinh và chế phẩm thú y, 
máy công cụ và máy cụ thể là: máy chế biến đồ uống, máy nông nghiệp, máy sục khí, máy 
uốn, máy lắp ráp xe đạp, máy mài sắc lưỡi cắt, máy trộn, máy thổi, máy đóng nắp chai, 
máy đóng chai, máy cán, máy khuấy, máy xén, máy xay cà phê, máy nén khí, máy trộn, 
máy xới, máy nghiền, máy cắt, máy phân phối tự động, máy khoan, máy dập nổi, máy 
chạm trổ, máy xay bột, máy đúc, máy nghiền rác, máy sản xuất điện, máy sản xuất thủy 
tinh, máy nạo rau củ, máy xay, máy gặt hái, máy dệt kim, máy là, máy nhà bếp dùng điện, 
máy dán nhãn, máy xén cỏ, máy dùng cho công nghiệp dệt, máy băm thịt, máy gia công 
kim loại, máy đóng gói, máy in, máy xây dựng, máy khâu, máy làm đá, máy hút dùng cho 
mục đích công nghiệp, máy đúc chữ, máy giặt, máy xử lý chất thải, máy hàn điện, máy 
đếm tiền, máy hát tự động, máy dập thẻ cho văn phòng, dao kéo, dao cạo và dụng cụ cầm 
tay, điện thoại, điện thoại di động, điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh, ống nghe 
cho điện thoại đi động, phụ kiện điện thoại đi động, hàng điện tử, cụ thể là máy tính để 
bàn, màn hình máy tính, máy tính bảng, máy chiếu, máy in, ti-vi, máy vi tính, máy tính, 
máy quét, máy photocopy, máy cắt giấy, máy tính tiền, máy fax, phần mềm máy tính, 
phần cứng máy tính, bảng điều kiển giao tiếp trò chơi điện tử, bảng mạch, chuột máy tính, 
bộ cấp điện cho máy tính, máy ảnh kỹ thuật số hoặc máy quay hình, máy đọc đĩa DVD, 
trò chơi điện tử, đĩa mềm và bộ điều khiển đĩa CD, thiết bị chơi game cụ thể là: cần điều 
khiển, ổ đĩa cứng, thiết bị wi-fi, bàn phím, máy tính xách tay, bộ giám sát, bảng mạch 
chính, cạc (thẻ) mạng và thẻ nhớ, loa, máy stereo (máy thu phát âm thanh nổi), phần cứng 
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và phần mềm máy tính, pin, bộ sạc pin, thiết bị và dụng cụ để ghi nhận, truyền và/hoặc sao 
chép dữ liệu, thông tin, hình ảnh tranh ảnh và/hoặc âm thanh, thiết bị và dụng cụ nhiếp 
ảnh, phim ảnh và quang học, kính đeo mắt và kính râm, mũ bảo hiểm, thiết bị và dụng cụ 
y tế và phẫu thuật, thiết bị chiếu sáng, làm nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy 
khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh, điện lạnh văn phòng và gia đình (tủ lạnh, 
máy giặt, máy điều hòa), xe cộ, súng cầm tay, pháo hoa, đồ chứa đựng bằng bạc, dụng cụ 
đo thời gian và dụng cụ bấm giờ, kim loại quý, đồ trang sức, đá quý, ấn phẩm, văn phòng 
phẩm và thẻ mã hóa từ tính hoặc phi từ tính, đồ đạc bằng gỗ, khung ảnh, đồ nội thất văn 
phòng và gia đình (giường, tủ, bàn ăn), đồ dùng gia đình cụ thể là: rổ, giỏ, chậu tắm cho 
trẻ em (có thể mang đi được), gậy đập thảm, gậy không dùng điện, tấm ván để là, cái xỏ 
giày ống, vật dụng mở nút chai, hộp bằng kim loại để phân phối khăn tay bằng bằng giấy, 
chăn, ga, gối, đệm, cây lau nhà, chổi quét nhà, hót rác, bàn chải, giá đỡ nến, bô vệ sinh để 
trong phòng, giá treo quần áo, giá giữ bàn là, thùng chứa rác, dụng cụ xay cho mục đích 
gia đình thao tác bằng tay, dụng cụ thụt dùng khai thông đường ống bị tắc, đồ thủy tinh, 
đồ sứ và đồ đất nung cụ thể là: bát (bát to), cốc vại để uống bia, đồ chứa đựng cách nhiệt 
dùng cho đồ uống, bầu đựng, chai lọ, bát tô, hộp đựng, đĩa, nắp đậy đĩa, bình đựng cỡ lớn, 
lót cốc, thìa khuấy rượu cốc tai, bình pha cà phê, nồi niêu, xoong, chảo, lọ đựng gia vị, cốc 
(chén), bình thon cổ, cốc để uống, bình để uống, bình bẹt đựng đồ uống, cốc nhỏ có chân, 
bình (hũ đựng), đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp, bộ đồ để uống rượu, hộp đựng bữa ăn 
trưa, ca, bình rót, đồ sứ để chứa đựng, đồ gốm để chứa đựng, chảo bằng đất nung, đĩa nhỏ, 
muôi cán dài, bộ bát đĩa, bộ đựng đồ gia vị, đĩa ăn, cổ vại, đồ pha trà, bộ lọc trà, ấm trà, 
bình (hũ), hàng dệt may, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ ren và hàng thêu, cúc áo ruy 
băng, kẹp và kim khâu, hoa nhân tạo, thảm, thảm dầy trải sàn, trò chơi và đồ chơi điện tử, 
dụng cụ âm nhạc, tạp chí, danh thiếp, sản phẩm bằng giấy và các-tông cụ thể là báo chí, 
tạp chí, tạp chí xuất bản định kỳ, sổ nhật ký, ấn phẩm, vật liệu để bao gói, sách, sách 
mỏng, áp phích quảng cáo, danh thiếp đã in sẵn, giấy báo, catalô, lịch, thẻ giá, nhãn giá, 
túi xách, tài liệu tiếp thị và quảng cáo, tờ quảng cáo đã được in sẵn, sổ tay hướng dẫn 
người dùng, khăn, khăn tay bỏ túi, hình mẫu và tượng nhỏ, túi dùng cho buổi tiệc, tranh 
ảnh, máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng, vật liệu để đóng gói, cao su và chất dẻo dùng 
trong sản xuất, vật liệu để bao gói và cách ly, da và giả da và các sản phẩm làm từ những 
vật liệu này cụ thể là: dây đai, túi du lịch, thắt lưng, hộp đựng, bộ dây cương, hòm (rương), 
vòng cổ dùng cho động vật, tấm phủ đồ đạc, bao (túi nhỏ), ví đựng tiền, ba lô va li, va li du 
lịch, túi xách tay, ví nữ, ví nam, bìa bọc bằng da, túi đựng, hành lý, ô, gương, dây thừng, 
dây bện, lưới, lều, sợi và chỉ dùng trong ngành đệt may, giá treo áo khoác, miếng vải để lót 
đĩa ở bàn ăn, vật dụng của thợ may quần áo nữ, khăn trải bàn và giường, đồ chơi và các vật 
dụng chơi thể thao, chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho 
mục đích y tế, sách, khăn tắm, nệm, vải dệt và bộ đồ giường, đồ đi chân, ấn phẩm, giấy và 
văn phòng phẩm, khăn vệ sinh, băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt, tã lót cho 
trẻ em, tã lót dùng cho nguời không kiềm chế được, thực phẩm và nước uống, thịt, cá, thịt 
gia cầm, thủy sản, hải sản, hoa quả và rau được bảo quản, sấy khô và được chế biến, mút 
và hoa quả dầm, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa, chất béo và dầu có thể ăn được, gạo, 
ngũ cốc, mỳ, bắp (ngô), mỳ ống, miến, nui, cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột mì, bánh 
mỳ, bánh bao, bánh ngọt, bánh xăng uých, bánh ham bơ gơ, bánh pizza, cơm hộp (chế 
biến sẵn), bánh kẹo, mật ong, muối, kem lạnh, gia vị, bột ngọt, bột canh, dấm và nước sốt, 
nước chấm, nước mắm, nước tương, tương ớt, hạt (ngũ cốc), hạt (hạt giống), rau và hoa 
quả tươi, bia, nước khoáng, nước tinh khiết, nước ép hoa quả và các loại nước uống không 
có ga, nước uống có ga, nước uống có chứa cồn, rượu, xi rô và các chế phẩm làm đồ uống, 
trà, cà phê, ca cao, sữa, các sản phẩm từ sữa, bơ, phô mai, trứng, các sản phẩm hoa cụ thể: 
chông cắm hoa, rêu sợi cắm hoa, bọt biển cắm hoa, dây để bó hoa, dụng cụ giữ hoa khi 
cắm, thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc và diêm.  
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Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; xây 
dựng và sửa chữa kho chứa hàng; dịch vụ lắp đặt sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống máy vi 
tính; tổng đài điện thoại; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính. 

 

 
(210) 4-2015-31011 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thế Giới Số  
(VN) 
Tầng 8, tòa nhà Ngân hàng Nam á, số 
201-203 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ hậu cần vận tải (logisties); dịch vụ kho bãi; lưu giữ 

hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hoá; bãi đỗ xe; cho thuê xe cộ; dịch vụ kéo xe; 
chuyển phát thư tín; chuyển phát hoa; môi giới vận tải; dịch vụ cho thuê thùng chứa (công-
te-nơ) dùng để cất giữ hàng hoá; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; đặt chỗ cho việc vận tải; 
đặt chỗ cho các chuyến đi; xếp hàng vào kho; vận chuyển hành khách; dịch vụ cho thuê 
kho chứa hàng; dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hoá và thư tín; cho thuê kho hàng làm 
lạnh thực phẩm, cho thuê kho lạnh giữ thực phẩm; chuyên chở hàng hoá, vận chuyển hàng 
hoá; dịch vụ giao hàng; cho thuê xe chở khách chạy bằng động cơ. 

 
 

(210) 4-2015-31012 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) ALLERGAN, INC.  (US) 

2525 Dupont Drive, Irvine, California 
92612, U.S.A.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm dùng cho điều trị bệnh tăng nhãn áp.  

 
 

(210) 4-2015-31013 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) MERCK SHARP & DOHME CORP.  

(US) 
One Merck Drive, Whitehouse Station, 
New Jersey 08889, USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm dùng cho người.  
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(210) 4-2015-31014 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-
ku, Tokyo 107-8556 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe máy; ghi đông xe máy; ốp xe máy [dàn áo xe máy]; chân chống xe máy; đai 
và xích truyền động cho xe máy; xe ô tô; xe ô tô chở khách; xe tải; xe tải nhỏ chở hàng 
hóa hoặc người; xe đạp; xe buýt; xe buýt đường dài; xe thể thao; xe đa dụng; xe đông 
lạnh; xe cứu thương; xe tải tải trọng lớn; tàu đệm khí; xe bọc thép; séc măng phanh dùng 
cho xe cộ (vòng găng phanh); bánh xe; mô tơ và động cơ cho xe cộ trên mặt đất; hộp số 
cho xe cộ trên mặt đất; trục đùng cho xe cộ; cơ cấu lái dùng cho xe cộ trên mặt đất; khung 
xe; khớp ly hợp cho xe cộ; khớp nối trục cho xe cộ trên mặt đất; trục truyền động dùng 
cho xe cộ; đĩa phanh dùng cho xe cộ; má phanh dùng cho xe cộ; tua bin thủy lực dùng cho 
xe cộ trên mặt đất; chân ga dùng cho xe cộ; bàn đạp ly hợp (chân côn) dùng cho xe cộ; 
khớp ly hợp cho hệ thống động cơ dùng cho xe cộ trên mặt đất; túi bọc bánh xe và lốp xe; 
cần số dùng cho xe cộ trên mặt đất; khung mui xe; còi điện dùng cho xe cộ; bộ chuyển 
hướng (bộ biến đổi mô-men) dùng cho xe cộ trên mặt đất; khớp nối thủy lực cho xe cộ mặt 
đất; bánh xe; ổ trục cho bánh xe; vành bánh xe dùng cho xe cộ; giá đỡ và giá để hành lý 
dùng cho xe cộ; gương chiếu hậu dùng cho xe cộ; cái chắn bùn dùng cho xe cộ; bộ giảm 
xóc dùng cho xe cộ; xích chống trượt dùng cho xe cộ; báo động chống trộm dùng cho xe 
cộ; phanh dùng cho xe cộ; giảm xóc bằng thủy lực và bằng lò xo dung cho xe cộ trên mặt 
đất; vỏ bọc nội thất dùng cho xe xé; túi khí dùng cho xe cộ; thiết bị lau kính chắn gió dùng 
cho xe cộ; bánh lái xe cộ; đèn tín hiệu báo rẽ (xi nhan) dùng cho xe cộ; nắp chụp moay ¬ 
bánh xe; kính chắn gió; cần gạt nước kính chắn gió; cửa kính cho xe cộ; ghế ngồi cho xe 
cộ; nắp bình xăng dùng cho xe cộ; vỏ bọc xe đã được tạo hình; van cho lốp xe; khung gầm 
cho xe cộ; bơm hơi (phụ kiện xe); thanh truyền cho xe cộ, không phải là bộ phận của đầu 
máy, và động cơ; hộp tay quay cho cơ cấu của xe cộ (không dùng cho đầu máy); bánh xe 
cho xe cộ trên mặt đất; bình xăng cho xe cộ trên mặt đất. 

 

 
(210) 4-2015-31015 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.5.1; 25.7.20; 3.1.1; A1.5.3 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 04: Nến, chất để thấm hút bụi, nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và mỡ 
công nghiệp, dầu công nghiệp, chất bôi trơn, hợp chất làm thấm ướt và kết dính bụi, bấc.  
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(210) 4-2015-31017 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 14.7.6; 4.5.2; 4.5.3 (540) 

  

(731) 1. Lương Trung Tiến  (VN) 
Số 139 phố Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, 
thành phố Hà Nội  

2. Nguyễn Anh Tuấn   (VN) 
Số 41 ngõ 255 đường Cầu Giấy, phường 
Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Sản xuất phim trên băng hình; sản xuất phim video, trừ phim quảng cáo; sản 
xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực 
tuyến, không tải xuống được; dàn dựng băng hình; dàn dựng băng viđeo, thu bằng video, 
ghi băng video.  

 

 
(210) 4-2015-31018 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.4; A26.4.6; 5.5.19; 1.15.15 
(591) Hồng, đỏ, xanh lá cây, tím, vàng, đen, 

trắng 
(731) MR. LEK RUENGSOMBOON   (TH) 

308 Rama 2 Soi 3, Bangmod Sub-
District, Jomthong District, Bangkok 
10150, Thailand  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước thơm mỹ phẩm dùng cho cơ thể.  
 

 
(210) 4-2015-31019 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

dịch vụ thương mại Dương 
Anh  (VN) 
Thôn Lương Phúc, xã Việt Long, huyện 
Sóc Sơn, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp gas; máy lọc nước RO; thiết bị điều hòa không khí; nồi cơm điện; ấm đun 
nước siêu tốc (dùng điện).  
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(210) 4-2015-31020 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.5; 6.1.2; 26.11.3 
(591) Trắng, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Đoàn Đức Chuyên  (VN) 
Thôn Trai, xã Nam Cường, huyện Nam 
Trực, tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 11: Dụng cụ và thiết bị vệ sinh: vòi phun nước, vòi hoa sen, van điều chỉnh nước, 
chậu vệ sinh, bệ xí vệ sinh, buồng vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2015-31021 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 5.1.3; A26.11.12; 26.1.2; 4.5.3; 

4.5.2 
(591) Xanh coban, xanh dương, xanh lá cây, 

cam, vàng 

(540) 

  

(731) Đỗ Quang Nam  (VN) 
Số 46/72 đường Trần Thái Tông, phường 
Thống Nhất, thành phố Nam Định, tỉnh 
Nam Định  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục mầm non; dịch vụ hỗ trợ giáo dục; tư vấn du học; tư vấn giáo dục.  
 

 
(210) 4-2015-31025 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.1.1; A26.11.12; 26.13.1 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH tư vấn & đào 

tạo MNS  (VN) 
86 Phan Đình Phùng, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn truyền thông tiếp thị; dịch vụ tư vấn tiếp thị kinh doanh; dịch vụ 
tư vấn chiến lược thương hiệu trong lĩnh vực sáng tạo và phát triển thương hiệu; hoạt động 
tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán); dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh. 

 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; sắp xếp và chỉ đạo hội thảo chuyên đề, hội nghị, đại hội, hội 
nghị chuyên đề và hội thảo (đào tạo), tổ chức các cuộc thi đấu (giáo dục hoặc giải trí); 
cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nói trên. 
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(210) 4-2015-31026 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.1.1; 25.7.20 
(591) Đỏ, xám xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Hệ thống 
Thiết bị gia đình Tiên tiến  
(VN) 
Tầng 4 số 7 phố Đỗ Quang, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy rửa bát; máy xay cầm tay; máy hút bụi. 
 

Nhóm 11: Tủ lạnh; lò nướng; bếp từ; bếp điện; lò vi sóng; máy hút mùi dùng trong nhà 
bếp. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: dụng cụ nhà bếp, tủ lạnh, máy giặt, máy rửa bát, lò nướng, 
bếp điện, bếp điện từ, lò vi sóng, máy hút bụi, hút mùi, máy xay cầm tay, chất tẩy rửa. 

 

 
(210) 4-2015-31027 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Easy Việt Nam  
(VN) 
Số 5A, dãy C, tập thể bệnh viện Phụ Sản, 
phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Màn hình máy chiếu; giá treo máy chiếu; giá để máy chiếu; bảng tương tác 
thông minh; màn hình cảm ứng. 

 

 
(210) 4-2015-31028 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) ASPEN GLOBAL INCORPORATED  

(MU) 
GBS Plaza, Cnr La Salette & Royal 
Roads, Grand Bay, Mauritius 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực 
phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực 
phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu dùng để 
băng bó; vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất 
diệt nấm, diệt cỏ. 
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(210) 4-2015-31029 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 25.1.25 
(591) Vàng, vàng da cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thanh Chân Dacor Furniture  
(VN) 
Số 6, Nguyễn Thị Thập, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Giường; bàn; ghế ngồi; tủ đựng quần áo; tủ đựng; giá để đồ đạc. 
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất. 
 

 
(210) 4-2015-31030 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thanh Chân DACOR FURNITURE  
(VN) 
Số 6 Nguyễn Thị Thập, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Giường; bàn; ghế ngồi; tủ đựng quần áo; tủ đựng; giá để đồ đạc. 
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; trà ướp lạnh; trà đã ướp lạnh; trà; hoa hoặc lá được sử 
dụng làm chất thay thế trà. 

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất. 

 

 
(210) 4-2015-31032 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hành Trình 
Wegodi Toàn Cầu   (VN) 
Phòng 229, khách sạn ATS, 33B Phạm 
Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Kinh doanh lữ hành quốc tế, nội địa; đại lý hướng dẫn khách du lịch; tham quan 
[du lịch]; vận chuyển hành khách. 

 

Nhóm 43: Đặt phòng khách sạn; dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung 
cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2015-31033 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.13.25 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Thiên Long  (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Bút viết; tập vở học sinh; mực viết máy; phấn viết bảng; keo dán dùng cho văn 
phòng hoặc gia đình; đế (hộp) cắm bút. 

 

 
(210) 4-2015-31034 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.13.25; 13.1.6 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Thiên Long  (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Bút viết; tập vở học sinh; mực viết máy; phấn viết bảng; keo dán dùng cho văn 
phòng hoặc gia đình; đế (hộp) cắm bút. 

 

 
(210) 4-2015-31035 (220) 05.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 1.3.1; 5.7.1; 25.7.20 
(591) Đỏ, nâu đậm (cà phê), vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 
doanh Phương Nguyên  (VN) 
Tổ 05, phường Thanh Khê Tây, quận 
Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; các sản phẩm làm từ cà phê; trà; các sản phẩm làm từ trà. 
 

 
(210) 4-2015-31036 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.5.5; A26.11.12; 5.7.1; 5.3.11 
(591) Đỏ, nâu (cà phê), xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 
doanh Phương Nguyên  (VN) 
Tổ 05, phường Thanh Khê Tây, quận 
Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; các sản phẩm làm từ cà phê; trà; các sản phẩm làm từ trà. 
 

 
(210) 4-2015-31037 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.1; A26.11.12; A5.1.12 

(591) Xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SUN SMILE 
TRAVEL Việt Nam  (VN) 
80-82 Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Du lịch. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ chỗ ở 

tạm thời. 
 

 
(210) 4-2015-31038 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 

Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng vệ sinh, kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; 

nước hoa.  
 

 
(210) 4-2015-31039 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(591) Trắng, vàng, đen 

(731) Phạm Duy  (VN) 
159B Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 25: Giầy, dép, quần áo.  
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(210) 4-2015-31040 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.1 

(591) Trắng, đen, xám, xanh lá 

(731) Nguyễn Văn Hoàng   (VN) 
122/37 Ter Tôn Đản, phường 10, quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-31041 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Chiếu sáng và Thiết bị Đô thị  
(VN) 
Số 1 ngõ 78, đường Ngô Gia Tự, phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng các loại. 
 

 
(210) 4-2015-31042 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Chiếu sáng và Thiết bị Đô thị  
(VN) 
Số 1 ngõ 78, đường Ngô Gia Tự, phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng các loại. 
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(210) 4-2015-31043 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Chiếu sáng và Thiết bị Đô thị  
(VN) 
Số 1 ngõ 78, đường Ngô Gia Tự, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng các loại. 

 
 

(210) 4-2015-31044 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Chiếu sáng và Thiết bị Đô thị  
(VN) 
Số 1 ngõ 78, đường Ngô Gia Tự, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng các loại. 

 
 

(210) 4-2015-31045 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Chiếu sáng và Thiết bị Đô thị  
(VN) 
Số 1 ngõ 78, đường Ngô Gia Tự, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng các loại. 
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(210) 4-2015-31046 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Chiếu sáng và Thiết bị Đô thị  
(VN) 
Số 1 ngõ 78, đường Ngô Gia Tự, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng các loại. 
 

 
(210) 4-2015-31047 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Chiếu sáng và Thiết bị Đô thị  
(VN) 
Số 1 ngõ 78, đường Ngô Gia Tự, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng các loại. 
 

 
(210) 4-2015-31048 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Chiếu sáng và Thiết bị Đô thị  
(VN) 
Số 1 ngõ 78, đường Ngô Gia Tự, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng các loại. 
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(210) 4-2015-31049 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 2.1.1; 26.4.4; A25.3.7; A25.1.10 

(591) Nâu, vàng nhạt 

(731) Tạ Văn Cường  (VN) 
Khu 10, xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, 

tỉnh Phú Thọ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; trà ướp lạnh; hoa hoặc lá được sử dụng làm chất 

thay thế trà.  
 

 
(210) 4-2015-31050 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.2; 25.1.6; A26.11.12; A11.3.7 

(591) Trắng, xanh 

(731) Nguyễn Danh Thức  (VN) 
Đội 7B, cụm công nghiệp Tiền Phong, xã 

Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán lương thực cụ thể là miến, bún, phở.  
 

 
(210) 4-2015-31051 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.2; 26.13.25 

(591) Đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
và thương mại Vân Sinh   (VN) 
Thôn Văn, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, 

tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện; xe máy điện; động cơ điện dùng cho xe đạp điện và xe máy điện; 

khung xe đạp điện; bộ điều khiển dùng cho xe đạp điện và xe máy điện; bộ đề xe máy (mô 

tơ đề).  
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(210) 4-2015-31052 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Ghi xam, da cam, trắng 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

và thương mại Vân Sinh    (VN) 
Thôn Văn, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện; xe máy điện; động cơ điện dùng cho xe đạp điện và xe máy điện; 

khung xe đạp điện; bộ điều khiển dùng cho xe đạp điện và xe máy điện; bộ đề xe máy (mô 
tơ đề). 

 

 
(210) 4-2015-31053 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 24.17.15 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên DEWOOCOOK 
KOREA  (VN) 
Lô 66, TT4, khu đô thị Mỹ Đình, phường 
Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và 

mục đích vệ sinh, bao gồm, thiết bị điều hòa không khí; thiết bị để làm lạnh đồ uống; bếp 
nấu ăn; thiết bị và máy làm lạnh; thiết bị và máy cấp đông; tủ cấp đông; tủ lạnh. 

 
Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ v.v....) cụ thể, bàn; bàn bằng kim loại. 

 
Nhóm 37: Sửa chữa và lắp đặt, cụ thể là, lắp đặt và sửa chữa các thiết bị cấp đông; lắp đặt 
trang thiết bị nhà bếp. 

 

 
(210) 4-2015-31054 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH Mia Việt Nam  

(VN) 
21 Tôn Thất Thiệp, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; khăn choàng; mũ vải; giày; cà vạt; thắt lưng [trang phục]. 
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Nhóm 35: Mua bán quần áo, mắt kính, giày dép, cà vạt, thắt lưng, túi xách, ví mũ khăn 
choàng. 

 

 
(210) 4-2015-31055 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.23 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhôm Đô 
Thành  (VN) 
Khu công nghiệp vừa và nhỏ, xã Phú Thị, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm xây dựng. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán nhôm.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt liên quan đến sản phẩm nhôm.  
 

 
(210) 4-2015-31056 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 26.13.25; 26.11.2 
(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Doanh nghiệp tư nhân đại lý 

bán lẻ xăng dầu Năm ẻm  (VN) 
ấp Kinh Hòn, xã Bình Khánh Tây, huyện 
Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 29: Cá khô; mực khô; tôm khô; thủy sản đông lạnh như: mực, cá, tôm.  
 

 
(210) 4-2015-31058 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Đen, trắng, ghi xám nhạt, vàng, vàng 

đồng, vàng cam 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Khôi Vy   (VN) 
298 K/4, liên tổ 4-5 Nguyễn Văn Linh, 
phường An Khánh, quận Ninh Kiều, 
thành phố Cần Thơ  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách: ba lô.  
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(210) 4-2015-31059 (220) 05.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A1.1.2; 3.9.16 
(591) Đỏ, xanh dương, ghi xám nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần thủy sản Sóc 

Trăng  (VN) 
220 quốc lộ 1, phường 7, thành phố Sóc 
Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 31: Tôm giống. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng thủy sản. 
 

 
(210) 4-2015-31060 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Đỏ, nâu, vàng, xanh dương nhạt 
(731) Đinh Quốc Ngũ    (VN) 

Thôn An Bình, xã Hồng Quang, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép da.  
 
 

(210) 4-2015-31062 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Xanh nước biển 
(731) Công ty cổ phần Gon Sa  (VN) 

88 đường 152 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-31063 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa    (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm 
để tắm, xà phòng. 

 

 
(210) 4-2015-31064 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa    (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm 
để tắm; xà phòng.  

 

 
(210) 4-2015-31065 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa    (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm 
để tắm; xà phòng.  

 

 
(210) 4-2015-31066 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa    (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm 
để tắm; xà phòng.  
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(210) 4-2015-31067 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm 
để tắm; xà phòng.  

 
 

(210) 4-2015-31068 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) SHANGHAI YANGCHUAN 

ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., 
LTD   (CN) 
Room No. P-94, No. 559, Bao Yue 
Road, Bao Shan District, Shanghai, 
P.R.China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Cung cấp nơi họp chợ trực tuyến cho người mua và người bán trao đổi hàng hóa và 
dịch vụ; quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục 
đích bán lẻ; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho ngườí khác; cung cấp thông tin kinh doanh 
thông qua một trang web; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2015-31069 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.13.1 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) SHANGHAI YANGCHUAN 

ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., 
LTD   (CN) 
Room No. P-94, No. 559, Bao Yue 
Road, Bao Shan District, Shanghai, 
P.R.China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; sắp xếp và tiến 
hành đại hội; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; tổ chức các cuộc thi 
[giáo dục hoặc giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục].  
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(210) 4-2015-31070 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) NETEASE (HONG KONG) LIMITED  

(HK) 
1/F, Xiu Ping Commercial Building, 104 
Jervois Street, Sheung Wan, Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; phần mềm trò chơi 
máy tính; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; thiết 
bị ngoại vi máy vi tính; điện thoại di động; máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận 
ghi hình; máy ảnh [chụp ảnh].  

 

 
(210) 4-2015-31071 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) NETEASE (HONG KONG) LIMITED  

(HK) 
1/F, Xiu Ping Commercial Building, 104 
Jervois Street, Sheung Wan, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng máy vi tính; thư điện tử; hãng thông tấn; dịch vụ cung 
cấp phòng nói chuyện trên internet; cung cấp diễn đàn trực tuyến; thông tin liên lạc bằng 
điện thoại 

 

 
(210) 4-2015-31072 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) NETEASE (HONG KONG) LIMITED  

(HK) 
1/F, Xiu Ping Commercial Building, 104 
Jervois Street, Sheung Wan, Hong Kong   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 42: Điện toán đám mây; thiết kế phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; 
tạo lập và duy trì trang web cho người khác; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; cung 
cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS].  

 

 
(210) 4-2015-31073 (220) 05.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.5; 26.1.1; 16.3.17 
(591) Vàng, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TOMIKI  (VN) 
87 đường 28, phường Bình Trị Đông 13, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 09: Chương trình trò chơi máy tính; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải 
xuống được); chương trình trò chơi trực tuyến; phần mềm trò chơi; phần mềm và chương 
trình giáo dục và giảng dạy; chương trình trò chơi; mang tính giáo dục. 

 
Nhóm 16: Sách; truyện tranh; ảnh biểu diễn đồ hoạ; tranh ảnh; xuất bản phẩm dạng in; 
phiên bản đồ họa. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi; trò chơi ghép hình; thiết bị trò chơi; bộ mô hình thu nhỏ [đồ 
chơi]; bàn cờ trò chơi.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ trò chơi; dịch vụ giải trí liên quan đến cung cấp các trò chơi, đồ chơi 
tiêu khiển và thiết bị giải trí; xuất bản sách, báo, tạp chí; xuất bản sách và báo điện tử trực 
tuyến; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ cung cấp xuất bản 
phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được. 

 

 
(210) 4-2015-31074 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Nguyễn Trần Hải  (VN) 

Thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện; bộ đóng mạch điện; cuộn dây điện; công tắc điện; bảng điều 

khiển phân phối [điện]; vỏ bọc cho ổ cắm điện cố định.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo các sản phẩm: dây cáp điện, bộ đóng 
mạch điện, cuộn dây điện, công tắc diện, bảng điều khiển phân phối [điện], vỏ bọc cho ổ 
cắm điện cố định.  

 

 
(210) 4-2015-31076 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A1.1.3; 1.3.1; 25.7.20 
(591) Trắng, đỏ, xanh cô ban, xanh dương, 

vàng 
(731) Trung tâm y tế huyện Phú 

Vang  (VN) 
Tổ dân phố Hòa Đa Tây, thị trấn Phú Đa, 
huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 44: Khám chữa bệnh; điều trị bệnh ngoại, nội trú. 
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(210) 4-2015-31077 (220) 06.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 3.9.1; A1.5.3; 26.1.2; A1.1.10; 1.17.25 
(591) Đỏ, trắng, đen, xanh dương, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) ủy ban nhân dân huyện Cô 
Tô, tỉnh Quảng Ninh  (VN) 
Khu 2, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh 
Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 29: Hải sản đã qua chế biến như: cá duội khô; cá duội đông lạnh; cá duội hấp chín 
khô; cá duội kho; nước mắm cá duội. 

 

 
(210) 4-2015-31078 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.2; 4.3.3 
(591) Đỏ, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Âu Việt 
Thăng Long  (VN) 
Km số 3+500, đường Nguyễn Văn Linh, 
phường Thạch Bàn, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa các loại. 
 

 
(210) 4-2015-31079 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; A1.1.2; 26.3.23; 26.11.2 
(591) Đỏ, xanh da trời 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Âu Việt 
Thăng Long   (VN) 
Km số 3+500, đường Nguyễn Văn Linh, 
phường Thạch Bàn, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa các loại. 
 

 
(210) 4-2015-31080 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.2; A26.11.12; 26.3.23 
(591) Đỏ, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần 
Vinawindows  (VN) 
Km số 3+500, đường Nguyễn Văn Linh, 
tổ 1, phường Thạch Bàn, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa các loại. 
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(210) 4-2015-31081 (220) 06.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dây và Cáp 
điện Hàn Quốc  (VN) 
Lô D9 KCN Đình Trám, xã Hoàng Ninh, 
huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 09: Dây điện; cáp điện. 
 

 
(210) 4-2015-31082 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Vạn Bảo Đức  (VN) 
138/43 đường Trương Công Định, 
phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị y tế, cụ thể là: thiết bị đo đường huyết, que thử glucoza, que 
thử colextêrôn, que thử axít uric. 

 

 
(210) 4-2015-31083 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.5.1 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Nguyên Vinh SG  (VN) 
21-23 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; cho thuê phòng họp; nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2015-31084 (220) 06.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.1; 26.4.2; 26.5.1 (540) 

  

(731) Đỗ Thị Lan  (VN) 
Xóm 11, thôn Đông Kết, xã Đông Kết, 
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, 
cấp cứu và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, 
điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện. 
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(210) 4-2015-31085 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Vàng (540) 

  

(731) Đỗ Thị Lan   (VN) 
Xóm 11, thôn Đông Kết, xã Đông Kết, 
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, 

cấp cứu và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, 
điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện. 

 

 
(210) 4-2015-31087 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nam Quang  
(VN) 
213 Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Phát, 
thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè), cà phê. 

 

 
(210) 4-2015-31089 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng tươi 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại H2C  (VN) 
Số 648 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế, tủ quần áo, tủ bếp, kệ sách, giường. 
 

Nhóm 24: Ga trải giường, vỏ gối, vỏ gối ôm, rèm cửa (bằng vải), chăn (dùng để đắp), vỏ 
nệm trải giường (bằng vải). 

 

 
(210) 4-2015-31090 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 6.1.2; 7.3.11; 7.1.24; 3.7.16; 3.7.10 
(591) Xanh, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Nhà Yến Việt Nam  
(VN) 
Phòng số 4, số 236 Thống Nhất, phường 
Phủ Hà, thành phố Phan Rang - Tháp 
Chàm, tỉnh Ninh Thuận 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1620 

(511)   Nhóm 29: Yến sào, yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp (dùng làm món ăn), tổ yến đã chế 
biến, yến nguyên liệu (đã qua sơ chế). 

 

Nhóm 35: Mua bán yến sào, tổ yến và các sản phẩm chế biến từ yến sào, nước yến giải khát. 
 

 
(210) 4-2015-31091 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 26.1.1; 3.7.9 
(591) Xanh, trắng, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại thực phẩm Huy 
Hoàng  (VN) 
C4 lô 11 khu dân cư Bình Điền, đường 
Nguyễn Văn Linh, phường 7, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Gia vị, tương cà, tương ớt, nước tương, nước xốt, bột nêm. 
 

 
(210) 4-2015-31092 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Đàm Văn Cương  (VN) 
Thôn Tam á, xã Gia Đông, huyện Thuận 
Thành, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy ăn; giấy vệ sinh; khăn giấy. 
 

 
(210) 4-2015-31093 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Đào Thị Lan Anh  (VN) 
Tổ dân phố số 3, phường Phú La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn phủ; sơn chống thấm; sơn lót.  
 

Nhóm 19: Bột bả tường. 
 
 

(210) 4-2015-31094 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.9; 25.7.20 
(591) Nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nội thất 
Miền Bắc  (VN) 
Số 1 Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất: bàn, ghế, giường, tủ, kệ giá. 
 

Nhóm 37: Thi công lắp đặt nội thất.  
 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang trí nội thất. 
 

(210) 4-2015-31095 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.15.9; 26.15.11 
(591) Đỏ, xanh lá cây, cam 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hithanks  (VN) 
Số 98 Vân Đồn, phường Nại Hiên Đông, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc bằng gỗ như: bàn, ghế, tủ bếp, kệ.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ trang trí nội thất. 
 

 
(210) 4-2015-31096 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.1; 24.15.21 
(591) Xanh 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

đặc sản Quê Việt  (VN) 
Tầng 7 tòa nhà Centre Point, số 106, 
đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 08, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 29: Khô heo; khô bò; tôm khô; khô mực; khô cá; khô nhái. 
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo, xuất nhập khẩu: trái cây, rau củ quả, thủy hải sản, 
khô heo, khô bò, tôm khô, khô mực, khô cá, khô nhái. 

 

 
(210) 4-2015-31098 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Đồng Minh Tú  (VN) 
229/18 đường Liên Khu 4,5, phường 
Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 
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(210) 4-2015-31099 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Đồng Minh Tú  (VN) 
229/18 đường Liên Khu 4,5, phường 
Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 

 
 

(210) 4-2015-31100 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Đồng Minh Tú  (VN) 
229/18 - đường Liên Khu 4, 5, phường 
Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 

 

 
(210) 4-2015-31101 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.15.1; 26.1.6; 1.13.1; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Cường  (VN) 
50/12 đường số 12, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu đốt: cồn khô, cồn thạch.  

 

 
(210) 4-2015-31102 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Bùi Huỳnh Phước  (VN) 
336/87/3 Phan Văn Trị, phường 11, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính; điện thoại; phần mềm máy tính dùng để lập kế hoạch và điều phối 

các phương tiện vận tải cơ giới; khóa điện tử; thiết bị định vị toàn cầu; mũ bảo hiểm. 
 

Nhóm 39: Vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường bộ; vận tải hành khách; hàng hóa 
bằng đường thủy; đại lý vé máy bay, vé tàu hỏa; cho thuê xe có động cơ; dịch vụ du lịch; 
cho thuê kho bãi.  
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(210) 4-2015-31103 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.9.1; 5.9.24 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh da trời 
(731) Công ty cổ phần thuỷ sản 

Phát Tiến 3  (VN) 
Lô B3, đường số 2, cụm công nghiệp Mỹ 
Hiệp, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 

(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho cá.  
 

Nhóm 35: Mua bán thức ăn cho cá. 
 

 
(210) 4-2015-31104 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ y 
học Hồng Đức   (VN) 
Số 9 Ngô Thì Nhậm, phường Ngô Thì 
Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho ngành y; thực phẩm dinh dưỡng 

dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-31105 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 2.9.1; 24.13.1; 26.11.2 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tư vấn Xây 
dựng Công trình Vật liệu Xây 
dựng   (VN) 
235 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị xoa bóp; thiết bị tập 

luyện thân thể cho mục đích y tế; thiết bị phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục đích y 
tế.  

 
Nhóm 11: Thiết bị lọc không khí; thiết bị ion hoá dùng để xử lý không khí hoặc nước; 
thiết bị khử trùng không khí; thiết bị khử mùi không khí; máy khử trùng nước bằng ozon 
và tia cực tím; máy khử độc thực phẩm bằng khí ozon.  
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(210) 4-2015-31106 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nanyoo Việt 
Nam   (VN) 
Số 117, ngõ 229, đường Nguyễn Văn 
Linh, phường Phúc Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Quạt cắt gió dùng trong công nghiệp (máy chắn gió).  
 

Nhóm 11: Quạt gió của máy hút khói; quạt điện dùng cho cá nhân; quạt gió (điều hoà 
không khí); quạt (bộ phận của hệ thống điều hoà không khí).  

 

 
(210) 4-2015-31107 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.2 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Trương Thế Tuấn  (VN) 
123 đường 2A, KDC Vĩnh Lộc, phường 
Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 26: Tóc giả. 
 

 
(210) 4-2015-31108 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.22; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh, vàng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
hoá mỹ phẩm Hồng Ngọc  (VN) 
Số 1118/8 Phạm Thế Hiển, phường 5, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm 
làm nhẵn; kem mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-31109 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thiết kế thời trang Xuân Lộc  
(VN) 
140 Bàu Cát, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; quần áo thời trang, quần áo trẻ em; quần áo lót phụ 
nữ [đồ vải]; quần áo thể dục.  

 

 
(210) 4-2015-31110 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.23; A11.1.6; 26.1.1; A26.11.9 
(591) Trắng, xanh dương đậm 
(731) Công ty cổ phần INNOVO  (VN) 

42/37 - 42/38 (trước) - 42/38A Hoàng 
Diệu, phường 12, quận 4, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 

(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 
 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm ngành in; sách; bản đồ; tờ rơi; tập san chuyên ngành; tạp chí định kỳ; 
lịch; catalog; tờ kẹp đánh dấu sách.  

 

Nhóm 25: áo thun; đồ đội đầu; đồ đi chân.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; mua bán các sản phẩm lưu niệm; cụ thể là các sản phẩm 
làm từ nguyên liệu vải sợi, mây tre đan, vỏ sò, ốc, san hô.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ lữ hành; hướng dẫn và thông tin du lịch; tổ chức, điều 
hành các chuyến du lịch.  

 

 
(210) 4-2015-31111 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.23; 20.5.7 
(591) Vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần INNOVO  (VN) 

42/37- 42/38 (trước) - 42/38A Hoàng 
Diệu, phường 12, quận 4, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 

(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 
 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm ngành in; sách, bản đồ; tờ rơi; tập san chuyên ngành; tạp chí định kỳ; 
lịch; catalog; tờ kẹp đánh dấu sách.  

 

Nhóm 25: áo thun, đồ đội đầu; đồ đi chân.   
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; mua bán các sản phẩm lưu niệm, cụ thể là các sản phẩm 
làm từ nguyên liệu vải sợi, mây tre đan, vỏ sò ốc, san hô.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ lữ hành; hướng dẫn và thông tin du lịch, tổ chức, điều 
hành các chuyến du lịch.  
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(210) 4-2015-31112 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.5.1; 26.5.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư y tế 
An Phó  (VN) 
P404, nhà B12, khu tập thể Nghĩa Tân, 

phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho phân tích trong phòng thí nghiệm; hóa chất nông nghiệp, 

hóa chất công nghiệp; phim X quang chưa lộ sáng; thuốc thử hóa học; chất dính dùng cho 

vật liệu băng bó phẫu thuật. 

 

Nhóm 09: ống nghiệm; thiết bị tia X dùng trong công nghiệp; pin mặt trời; phim X quang 

đã in sáng; phim đã in tráng; ống pipet (dùng cho phòng thí nghiệm).  

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị y tế dùng cho luyện tập thân thể; mặt nạ dùng 

cho y tế; hệ thống máy và thiết bị sản xuất tia X dùng cho ngành y; máy chụp tia X dùng 

cho ngành y; lọ đựng nước tiểu dùng để xét nghiệm (bình). 
 

 
(210) 4-2015-31113 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nam Dược 
Hải Long  (VN) 
58 Trương Hán Siêu, phường Nhị Châu, 

thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 03: Gel dùng cho mục đích mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-31114 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nam Dược 
Hải Long   (VN) 
Số 58 Trương Hán Siêu, phường Nhị 

Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương  

 

(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; gel dùng cho mục đích 

mỹ phẩm; dầu gội đầu. 
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(210) 4-2015-31115 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.15; 3.5.19 
(591) Xanh, đen, nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Hiệp Đức 
Thành  (VN) 
323 Trần Hưng Đạo, phường 10, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Công viên vui chơi giải trí; khu vui chơi giải trí; dịch vụ chiếu phim; dịch vụ 

vườn bách thảo; đào tạo, sản xuất chương trình biểu diễn.  
 

 
(210) 4-2015-31116 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 25.5.2; 8.1.6; 26.2.7; 

26.4.3 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ nhà hàng BURGER  (VN)
Tầng 4, trung tâm thương mại Pearl 
Plaza, 561 Điện Biên Phủ, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; quán ăn; 

quán burger. 
 

 
(210) 4-2015-31117 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Xanh dương, đỏ, đen (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và đầu tư Tầm Nhìn Xanh  (VN)
265/1 Tôn Đản, phường 15, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Thức ăn nhanh: cá hồi chế biến, há cảo, xíu mại, chả giò, tôm bột.  

 

 
(210) 4-2015-31118 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Đại Bàng Lửa  (VN) 
98/4 Nguyễn ảnh Thủ, xã Bà Điểm, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 02: Sơn, dầu, sơn nước và sơn kĩ thuật, chất dùng làm lớp phủ công nghiệp (tương tự 
như sơn ); chế phẩm dùng làm sơn lót (tương tự như sơn).  

 

 
(210) 4-2015-31119 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư sản xuất thương mại 
Nhựa Trường Thịnh  (VN) 
666/76/10 Lê Trọng Tấn, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Nón bảo hiểm. 

 

 
(210) 4-2015-31121 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Chín  (VN) 
287 ấp Tân Thuận A, xã Tân Mỹ, huyện 
Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp  

 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt. 
 

 
(210) 4-2015-31122 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.4; 26.1.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH du lịch và sự 
kiện Bầu Trời Hà Nội  (VN) 
Số 5 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch; tham quan; sắp xếp các chuyến du lịch; vận chuyển 
hành khách; đặt chỗ cho các chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2015-31123 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn và quản 
lý đầu tư Dragon Holdings  
(VN) 
Thôn Thượng, xã Thanh Liệt, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Đánh giá kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh 
doanh; dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; tư vấn 
quản lý nhân sự. 
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Nhóm 36: Đầu tư vốn; tư vấn tài chính; quản lý tài chính; quỹ đầu tư; đại lý bất động sản; 

quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; định giá bất động sản. 

 

Nhóm 41: Học viện; giảng dạy; tư vấn đào tạo; đào tạo thực hành. 
 

 
(210) 4-2015-31125 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) NAM, JAESUN   (KR) 

(Kukdong Green Apt., Oksu-dong) 102-

1202, 175, Dokseodang-ro, Seongdong-

gu, Seoul 133-759, Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Kính râm; kính bơi; kính bảo hộ cho thể thao; kính đeo mắt [quang học]; bao 

kính đeo mắt và kính râm; thấu kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt và kính râm; kính đeo 

mắt loại kẹp mũi; kính áp tròng.  
 

 
(210) 4-2015-31128 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A26.4.6; 25.7.20 

(591) Đỏ, trắng, xanh tím than 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Trung ương 3 (FORIPHARM)  
(VN) 
Số 16 Lê Đại Hành, phường Minh Khai, 

quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 

thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 

sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, 

rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược 

liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và 

giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2015-31129 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

3/2   (VN) 
601 Cách Mạng Tháng Tám, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-31130 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Thuận Phát  (VN) 
Lô 44-TT 2B khu đô thị mới Văn Quán, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-31131 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A5.5.20 
(591) Xanh tím than, vàng nâu, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại Bảo 
Nguyên  (VN) 
37/2C/30 đường C18, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn; đầu tư tài chính; cho thuê tài chính; dịch vụ tài chính; mua bán môi 
giới bất động sản; định giá bất động sản. 
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(210) 4-2015-31132 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A5.5.20 
(591) Xanh tím than, vàng nâu, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại Bảo 
Nguyên  (VN) 
37/2C/30 đường C18, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo nghề về y dược; tổ chức và điều hành hội thảo và hội nghị; 
xuất bản sách và tài liệu phục vụ đào tạo về y dược; thông tin về giáo dục đào tạo. 

 

 
(210) 4-2015-31133 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A5.5.20 
(591) Xanh tím than, vàng nâu, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại Bảo 
Nguyên  (VN) 
37/2C/30 đường C18, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học và tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y, dược và 

hóa sinh học; dịch vụ phát triển và ứng dụng khoa học vào cuộc sống.  
 

 
(210) 4-2015-31134 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A5.5.20 
(591) Xanh tím than, vàng nâu, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại Bảo 
Nguyên  (VN) 
37/2C/30 đường C18, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; khu nghỉ dưỡng (resort); nhà nghỉ dưỡng 
cho người cao tuổi; trông trẻ ban ngày (nhà trẻ); cho thuê phòng họp. 
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(210) 4-2015-31135 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A5.5.20 
(591) Xanh tím than, vàng nâu, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại Bảo 
Nguyên  (VN) 
37/2C/30 đường C18, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc; dịch vụ trợ giúp y tế; 
thẩm mỹ viện và vật lý trị liệu; bệnh viện và nhà điều dưỡng; gieo trồng cây thuốc. 

 

 
(210) 4-2015-31136 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm và thương mại 
Phương Đông  (VN) 
Khu phố Và, phường Hạp Lĩnh, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2015-31137 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm và thương mại 
Phương Đông  (VN) 
Khu phố Và, phường Hạp Lĩnh, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-31138 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn  (VN) 
Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-31139 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

& phát triển công nghệ KOL  
(VN) 
Số 18 ngõ 7 đường Nguyên Hồng, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; thông tin thương mại; xúc tiến thương mại; quản lý thương 

mại nhường quyền hàng hóa và dịch vụ của người khác; mua bán máy móc, thiết bị điện, 
điện tử, điện lạnh, máy tính, máy phô tô copy; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-31140 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.5; 8.5.1; A13.3.7 
(591) Đỏ, xanh dương, nâu, vàng, da cam, đen, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Viên 

Ngọc Mới  (VN) 
14 Lê Quý Đôn, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2015-31141 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; A5.1.16 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Đàm Thị Hương  
(VN) 
Thôn 12, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, 
tỉnh Tuyên Quang 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 
 

 
(210) 4-2015-31145 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Huệ  (VN) 
ấp Phú Thuận, xã Long Khánh, thị xã 
Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy. 
 

 
(210) 4-2015-31146 (220) 06.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 24.11.14; 3.7.3; 24.9.1; A3.7.24; 

25.12.1; 9.7.1; A9.7.25 
(591) Trắng, vàng, đen, đỏ, da cam 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Tùng  (VN) 
Thôn 3, xã Hiệp Thuận, huyện Hiệp Đức, 
tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2015-31147 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.3.23; 26.1.10; 26.15.1 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ đầu tư Tân Minh Trí  
(VN) 
187/7 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo. 
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(210) 4-2015-31148 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 25.1.25; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

 

(731) Trần Nguyên Hoàng   (VN) 
303/19/4 Bến Vân Đồn, phường 2, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, dây chuyền, lắc (vòng) đeo tay, thắt lưng (dây nịt). 

 

 
(210) 4-2015-31149 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.2.7 
(591) Tím, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Hiền Diệu   (VN) 
139 KA/104 Lý Chính Thắng, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, túi xách, vàng, bạc, bạch kim. 

 

 
(210) 4-2015-31150 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Trần Nguyên Hoàng  (VN) 
303/19/4 Bến Vân Đồn, phường 2, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, dây chuyền, lắc (vòng) đeo tay, thắt lưng (dây nịt).  

 

 
(210) 4-2015-31151 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 18.3.21; 26.2.3; 26.2.1 
(591) Xanh lam, nâu 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại Dương Phú Hưng  
(VN) 
7/5 đường 37, khu phố 7, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai, đóng bình.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1636 

(210) 4-2015-31152 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại Dương Phú Hưng  
(VN) 
7/5 đường 37, khu phố 7, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai, đóng bình.  
 

(210) 4-2015-31153 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại Dương Phú Hưng  
(VN) 
7/5 đường 37, khu phố 7, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai, đóng bình.  
 
 

(210) 4-2015-31154 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại Dương Phú Hưng  
(VN) 
7/5 đường 37, khu phố 7, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai, đóng bình.  
 
 

(210) 4-2015-31156 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mai và vận tải Hải 
Nam  (VN) 
Phòng 335 tòa nhà Thành Đạt, số 3 Lê 
Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô 
Quyền, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 

phòng Luật sư Hoàng Danh) 
 

(511)   Nhóm 06: Thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại (dùng để lưu kho, vận chuyển). 
 

Nhóm 16: Giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa.  
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Nhóm 35: Mua bán: than đá và nhiên liệu rắn, dầu thô, xăng dầu, khí đốt, quặng kim loại, 
vàng, bạc và kim loại quý. 

 

Nhóm 40: Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-31157 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; A26.3.6 
(731) SANLIUYIDU (FUJIAN) SPORTS 

GOODS CO., LTD.   (CN) 
Jiangtou Industrial Zone, Chendai Town, 
JinJiang City, Fujian 362211, P.R. China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 28: Trò chơi (trên máy); thiết bị trò chơi; thiết bị để làm ảo thuật, đồ chơi; bàn cờ 
trò chơi; quả bóng hơi để chơi; dụng cụ rèn luyện hình thể; dụng cụ bắn cung; máy để tập 
luyện thể dục; còi hiệu lệnh trong săn bắn; bàn đạp xuất phát dùng trong thể thao, vật dụng 
bảo vệ khuỷu tay [dụng cụ thể thao]; vật dụng bảo vệ đầu gối [dụng cụ thể thao] ; giầy 
trượt pa-tanh; đồ trang trí cho cây Noel [trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo]; đồ câu cá, vợt; 
que gỗ chuyền tay dùng trong môn chạy tiếp sức; tấm chắn ngụy trang [dụng cụ thể thao]; 
bể bơi [đồ chơi].  

 

 
(210) 4-2015-31158 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A3.7.24; 26.4.4 
(731) CHUNGUANG HARDWARE CO., 

LTD.    (CN) 
B3-1 Wanquan Furniture Manufacture 
Base, Pingyang, Wenzhou City, Zhejiang 
Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Tay nắm cửa bằng kim loại; khóa bằng kim loại, ngoại trừ khóa điện; xích bằng 
kim loại; bản lề bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; vật dụng chặn cửa bằng kim 
loại; ròng rọc cho cửa sổ; cổng bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho đồ đạc; 
hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt cho cửa và khóa.  

 

 
(210) 4-2015-31159 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A3.7.24; 26.4.4 
(731) CHUNGUANG HARDWARE CO., 

LTD.   (CN) 
B3-1 Wanquan Furniture Manufacture 
Base, Pingyang, Wenzhou City, Zhejiang 
Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 20: Tay nắm cửa, không bằng kim loại; khóa, trừ khóa điện, không bằng kim loại; 
phụ kiện lắp ráp cửa sổ, không bằng kim loại; bản lề, không bằng kim loại; chốt cửa, 
không bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào, không bằng kim loại; ròng rọc bằng chất 
dẻo cho mành che, cửa cho đồ đạc; phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, không bằng kim loại; 
chốt, không bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2015-31160 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.9; 26.1.1; 1.15.23; A25.7.21 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Eastern Mark  
(VN) 
Số 7, ngách 8/35, đường K4, phường Phú 
Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 18: Túi, cặp sách, ví da.  
 

Nhóm 25: Quần áo các loại, đồ đội đầu, giày dép, thắt lưng. 
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu quần áo các loại, đồ đội đầu, giày dép, túi, cặp 
sách, ví da, thắt lưng da.  

 

 
(210) 4-2015-31161 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 26.3.23; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại xuất nhập khẩu Phi Lâm  
(VN) 
91A Nguyễn Tư Giản, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu quần áo các loại.  
 

 
(210) 4-2015-31162 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.1.1; 2.1.2 
(731) Công ty cổ phần rượu bia 

nước giải khát Việt Pháp  (VN) 
680 Quang Trung, phường La Khê, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu gạo, rượu mạnh (đồ uống), rượu vôtca, rượu uýt ki, rượu vang, rượu mùi. 
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(210) 4-2015-31164 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 2.9.1; 1.17.11; 26.5.1 

(591) Trắng, xanh dương, đen, xanh dương 

nhạt 

(731) Công ty TNHH đầu tư thực 
phẩm sạch 4S  (VN) 
Khu kinh tế mới, thôn Phước Tiến, xã 

Tân Phước, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thủy hải sản chế biến (bao gồm: tôm, cua, cá, mực, bạch tuộc, nghêu, 

sò, ốc, hến), thủy hải sản đông lạnh (bao gồm: tôm, cua, cá, mực, bạch tuộc, nghêu, sò, ốc, 

hến), thủy hải sản đóng gói (bao gồm: tôm, cua, cá, mực, bạch tuộc, nghêu, sò, ốc, hến), 

thủy hải sản đóng hộp (bao gồm: tôm, cua, cá, mực, bạch tuộc, nghêu, sò, ốc, hến).  
 

 
(210) 4-2015-31165 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(591) Xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Sản phẩm Y tế 
Hà Nội    (VN) 
Số 2b ngõ 98 Xuân Thủy, phường Dịch 

Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-31166 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(591) Da cam 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Sản phẩm Y tế 
Hà Nội   (VN) 
Số 2b ngõ 98 Xuân Thủy, phường Dịch 

Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-31167 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.1; 1.15.15; A26.11.12 

(591) Vàng da cam, xanh lam, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Alphatech 
Việt Nam  (VN) 
Số 12, ngõ 22, phố Phạm Thận Duật, 

phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Thiết bị vận hành thang máy; máy nâng [thang máy]; thang cuốn; thang cuốn 

bộ [đường cho người đi bộ]; băng tải; thiết bị nâng; đai của máy nâng; thang máy [không 

dùng để kéo người trượt tuyết]. 
 

 
(210) 4-2015-31168 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) L'OREAL SociÐtÐ Anonyme   (FR)
14 rue Royale, 75008 Paris - France  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, nước thơm cô-lô-nhơ; gel và muối để tắm thường và tắm vòi hoa sen 

không dùng cho mục đích y tế; xà phòng vệ sinh, chế phẩm khử mùi cơ thể; mỹ phẩm cụ 

thể là kem, sữa, nước thơm, gel và phấn dùng cho mặt, cơ thể và tay chân; chế phẩm chống 

nắng (mỹ phẩm); chế phẩm trang điểm; dầu gội đầu; chất keo (gel), keo xịt, bọt (dầu xức 

tóc) và dầu thơm để tạo kiểu dáng tóc và chăm sóc tóc; keo xịt tóc; chế phẩm nhuộm tóc 

và chế phẩm tẩy màu tóc; chế phẩm tạo sóng tóc và chế phẩm uốn xoăn tóc; tinh dầu dùng 

cho cá nhân.  
 

 
(210) 4-2015-31169 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) EDGEWELL PERSONAL CARE 

BRANDS, LLC   (US) 

6 Research Drive, Shelton, Connecticut 

06484, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chống nắng và chăm sóc da (không chứa thuốc, dùng cho mục đích 

mỹ phẩm); chế phẩm bảo vệ da và cơ thể dưới ánh nắng (chống nắng và ngăn tia nắng mặt 

trời) dùng cho mục đích mỹ phẩm.  
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(210) 4-2015-31170 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

TOPCOM  (VN) 
231 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để tẩy trắng dùng cho mỹ phẩm; nước hoa, dầu thơm; nước xức tóc; 

sữa tẩy rửa làm sạch dùng cho mục đích trang điểm, vệ sinh; xà phòng; mỹ phẩm; dầu gội; 
hương liệu (tinh dầu); chất chống đổ mồ hôi (chế phẩm vệ sinh thân thể); thuốc đánh răng.  

 

 
(210) 4-2015-31171 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

TOPCOM  (VN) 
231 Lê Duẩn, Phường Nguyễn Du, Quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm hóa chất, xà phòng, thuốc đánh răng, 
nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức 
năng, thảo mộc y tế, vật tư máy móc trang thiết bị ngành y tế; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán hàng; tổ chức hội chợ thương mại cho 
mục đích bán hàng hoặc quảng cáo trong lĩnh vực y tế, dược phẩm; thông tin thương mại 
và tư vấn tiêu dùng; phân phát hàng mẫu; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 

 

 
(210) 4-2015-31172 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

TOPCOM  (VN) 
231 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
khoáng dùng trong mục đích y tế; băng dính dùng trong y tế; muối dùng cho mục đích y 
tế; sữa ong chúa dùng cho mục đích dược phẩm; chế phẩm dược để trị gàu ở đầu; bùn y tế, 
bùn để tắm chữa bệnh; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; cồn y tế; sữa bột (cho trẻ 
sơ sinh); đồ uống y tế; bông y tế, gạc y tế; dầu long não dùng cho mục đích y tế; thuốc bóp 
phong thấp; viên thuốc xông; chế phẩm vitamin; mỡ dược phẩm; huyết tương, huyết thanh; 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1642 

dược thảo (thảo dược); trà thảo dược; dầu y tế; chất diệt khuẩn, chất sát trùng, diệt trùng; 
chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; bao con nhộng dùng trong y tế, dược phẩm; 
thuốc dùng cho nha khoa, dược phẩm dùng cho nha khoa; thuốc dùng cho người, dược 
phẩm dùng cho người; mentol, tinh dầu bạc hà; thuốc ngủ, thuốc an thần, thuốc giảm đau, 
thuốc gây mê, gây tê; viêm ngậm dùng cho mục đích dược phẩm, viên thuốc thơm trị 
chứng viêm họng dùng cho mục đích dược phẩm; thuốc mỡ dùng cho mục đích y tế; thuốc 
xổ, thuốc nhuận tràng; thuốc hạ nhiệt, thuốc giảm sốt, thuốc hạ sốt; thuốc bổ (thuốc, dược 
phẩm), thuốc kháng sinh; chế phẩm dược để chăm sóc da; chế phẩm trị liệu dùng để tắm, 
chế phẩm chứa thuốc để tắm; máu dùng cho mục đích y tế; chế phẩm làm giãn phế quản; 
chế phẩm điều trị bỏng; viên thuốc con nhộng dùng cho dược phẩm; chế phẩm hóa học 
dùng cho mục đích y tế, dược phẩm; thuốc sắc dùng cho dược phẩm; thực phẩm, chất ăn 
kiêng cho mục đích y tế; chất bổ sung enzym dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung enzym 
dùng cho ăn kiêng; este dùng cho mục đích dược phẩm; ê te dùng cho mục đích dược 
phẩm; men dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm cho em bé; dịch truyền dùng cho 
mục đích y tế; chất bổ sung glucoza dùng cho ăn kiêng; đường gluco dùng cho mục đích y 
tế, glucoza dùng cho mục đích y tế; dầu mỡ dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chữa bệnh 
trĩ. 

 

 
(210) 4-2015-31173 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

TOPCOM  (VN) 
231 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe, y tế; dịch vụ vật lý trị liệu; dịch vụ 

trang điểm; bệnh viện; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ hộ lý; cố 
vấn về lĩnh vực dược học; liệu pháp vật lý; dịch vụ của nhà tâm lý học, chuyên gia tâm lý.  

 

 
(210) 4-2015-31174 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.5; A13.3.9; A26.11.12; 25.7.20 
(591) Cam, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Phạm Thu Thủy  (VN) 
Số 549 Bạch Đằng, phường Chương 
Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực 
hiện).  
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(210) 4-2015-31175 (220) 06.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A5.5.21; 5.5.19; 25.1.25 
(591) Vàng đồng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế Tân á Đông  (VN) 
10/1/2 Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-31176 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2 
(731) Vũ Tố Uyên  (VN) 

Xóm Hòa Tiến, xã Hưng Lộc, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phầm mềm máy tính [ghi sẵn]; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình 
máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được].  

 

Nhóm 16: Tranh nghệ thuật. 
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

Nhóm 42: Tư vấn phần mềm máy vi tính; thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm 
máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; cập nhật 
phần mềm máy tính.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-31177 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần giáo dục Son 

& Sun  (VN) 
210 D6 tổ 79, phường Dịch Vọng, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; khoá 
đào tạo từ xa; giảng dạy; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; khoá đào tạo từ xa; 
dịch vụ về giáo dục giảng dạy; thư viện cho thuê; xuất bản sách; dịch vụ phiên dịch viên. 
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(210) 4-2015-31178 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức các sự kiện thể thao; giải chạy thường niên trong các nhà trường.  
 
 

(210) 4-2015-31179 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A2.1.23; A2.3.23; A2.5.23; 2.1.1; 2.3.1; 

2.5.1 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) MARVELMAX CORPORATION  

(TW) 
No.148, Fusiang Rd., Zhonghe Dist., 
New Taipei City 235, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 21: Phích chân không, thùng cách nhiệt, cốc cách nhiệt, ấm giữ nhiệt, ấm cách 
nhiệt, ấm (bình), bát (bát to). 

 
 

(210) 4-2015-31181 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 18.5.1 
(731) GRAND PRIX CO., LTD.  (JP) 

241 Kounonakasuka, Matsuyama, Ehime 
Prefecture, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 28: Găng tay dùng để chơi gôn; túi đựng vật dụng chơi gôn; gậy chơi gôn; cán gậy 
chơi gôn; túi đựng vật dụng chơi gôn có bánh xe; quả bóng dùng để chơi gôn; đầu gậy 
chơi gôn; vỏ bọc đầu gậy chơi gôn.  

 
 

(210) 4-2015-31182 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) GRAND PRIX CO., LTD.  (JP) 

241 Kounonakasuka, Matsuyama, Ehime 
Prefecture, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 28: Găng tay dùng để chơi gôn; túi đựng vật dụng chơi gôn; gậy chơi gôn; cán gậy 
chơi gôn; túi đựng vật dụng chơi gôn có bánh xe; quả bóng dùng để chơi gôn; đầu gậy 

chơi gôn; vỏ bọc đầu gậy chơi gôn.  
 

 
(210) 4-2015-31185 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1 

(591) Hồng đậm, xanh da trời, xanh lam, xanh 
lá cây, tím, vàng, đỏ, xám, đen 

(540) 

  

(731) Đoàn Thị Vĩ  (VN) 
207-A-T2 Đài Phát Tín, phường Quan 

Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, kinh doanh thương mại điện tử (mua bán trên internet) các 
mặt hàng: quần áo, giày dép, quần áo trẻ em, đồ chơi trẻ em, đồ gia dụng (bếp, chảo, nồi, 

dao, nạo, hộp đựng, bát đĩa cốc chén, máy xay và máy ép trái cây, nồi cơm điện, nồi áp 

suất điện, ấm siêu tốc, bếp điện, bếp từ, bếp ga, lò vi sóng, lò nướng, tủ lạnh, máy giặt, 
quạt, máy lạnh, máy nước nóng, bàn là (ủi), máy may, máy hút bụi); tổ chức sự kiện giới 

thiệu sản phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-31186 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) ALTICOR INC  (US) 
7575 Fulton Street East Ada, Michigan 

49355-0001 USA 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng (tải xuống được) cho điện thoại thông minh, ứng dụng cho 

máy tính bảng, ứng dụng cho máy tính xách tay, ứng dụng cho máy vi tính.  
 

 
(210) 4-2015-31187 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) ALTICOR INC  (US) 
7575 Fulton Street East Ada, Michigan 

49355-0001 USA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng (tải xuống được) cho điện thoại thông minh, ứng dụng cho 
máy tính bảng, ứng dụng cho máy tính xách tay, ứng dụng cho máy vi tính.  
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(210) 4-2015-31189 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.15.15; A26.1.18; 26.3.23 
(591) Trắng, đỏ, xanh da trời 
(731) Công ty cổ phần gạch Thanh 

Bình  (VN) 
273 Lê Văn Quới, khu phố 1, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: gạch bông, gạch ốp tường, ngói, gạch men, gạch ốp bồn hoa, gạch 

trang trí, gạch ống, gạch thẻ, gạch thủy tinh, gạch mát, gạch giả gỗ, gạch viền, gạch điểm, 
gạch chân tường, gạch trồng cỏ, gạch vỉa hè, gạch xi măng, gạch kính, gạch cao su, gạch 
đất nung, gạch lát nền. 

 
 

(210) 4-2015-31190 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ quốc 
tế Phần Lan  (VN) 
Tổ 61, thôn Chòi Đồng, xã Cù Bị, huyện 
Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; dầu gội; dầu xả; kem ủ tóc; kem dưỡng tóc không 

cần xả. 
 
 

(210) 4-2015-31191 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ quốc 
tế Phần Lan   (VN) 
Tổ 61, thôn Chòi Đồng, xã Cù Bị, huyện 
Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; dầu gội; dầu xả; kem ủ tóc; kem dưỡng tóc không 

cần xả. 
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(210) 4-2015-31192 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ quốc 
tế Phần Lan   (VN) 
Tổ 61, thôn Chòi Đồng, xã Cù Bị, huyện 

Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; dầu gội; dầu xả; kem ủ tóc; kem dưỡng tóc không 

cần xả. 
 

 
(210) 4-2015-31193 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ quốc 
tế Phần Lan   (VN) 
Tổ 61, thôn Chòi Đồng, xã Cù Bị, huyện 

Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; dầu gội; dầu xả; kem ủ tóc; kem dưỡng tóc không 

cần xả. 
 

 
(210) 4-2015-31194 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ quốc 
tế Phần Lan   (VN) 
Tổ 61, thôn Chòi Đồng, xã Cù Bị, huyện 

Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; dầu gội; dầu xả; kem ủ tóc; kem dưỡng tóc không 

cần xả. 
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(210) 4-2015-31195 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Khang 
Phong  (VN) 
142/3 Nhật Tảo, phường 8, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Son môi; mỹ phẩm; kem làm trắng da; kem dưỡng da; sữa tắm; kem trị nám 
(mỹ phẩm). 

 

Nhóm 35: Mua bán: son môi, mỹ phẩm, kem làm trắng da, kem dưỡng da, sữa tắm, dầu 
gội đầu, dầu xả, kem ủ tóc, kem trị nám, kem trị mụn, kem chống nắng, kem dưỡng ẩm, 
kem làm mờ vết thâm, kem che khuyết điểm, sữa rửa mặt, mặt nạ dưỡng da, phấn má 
hồng, kem nền che khuyết điểm, phấn mắt, chì kẻ mắt, nước hoa, nước hoa hồng, sơn 
móng tay.  

 

 
(210) 4-2015-31196 (220) 06.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 2.9.1; 5.7.3; 26.1.1; 26.7.25 
(591) Đỏ, xanh lá cây đậm, xanh dương nhạt, 

vàng đậm, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại phân phối bán lẻ 
hệ thống gạo sạch Cao Minh 
Triệu Phú Việt Nam  (VN) 
21 đường A4, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ 
sâu và chất diệt ký sinh trùng); phân bón; phân ủ; chế phẩm phân bón; phân bón có chứa 
nit¬.  

 

Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 35: Mua bán gạo, thóc, phân bón các loại.  
 

 
(210) 4-2015-31197 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) THE NORTH FACE APPAREL CORP.  

(US) 
3411 Silverside Road, Wilmington, 
Delaware 19810, U.S.A. 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(511)   Nhóm 25: Giày dép.  
 
 

(210) 4-2015-31199 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại An 

Hà Phát  (VN) 
Số 8, đường 57A, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng; mua bán sắt, thép, kim loại, quặng kim loại; mua 
bán vật liệu, thiết bị trong xây dựng phi kim loại như: xi măng, gạch xây, đá, cát, sỏi, kính 
xây dựng, sơn, véc ni, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh. 

 
 

(210) 4-2015-31200 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại An 

Hà Phát  (VN) 
Số 8, đường 57A, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng; mua bán sắt, thép, kim loại, quặng kim loại; mua 
bán vật liệu, thiết bị trong xây dựng phi kim loại như: xi măng, gạch xây, đá, cát, sỏi, kính 
xây dựng, sơn, véc ni, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh.   

 

 
(210) 4-2015-31203 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài 

Gòn  (VN) 
930 Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp 
Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Các chất để tẩy trắng và giặt, chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài 
mòn, xà phòng, nước hoa, mỹ phẩm, nước xức tóc, dầu tắm (sữa tắm), chất khử mùi dùng 
cho cá nhân, kem dưỡng da, sơn móng tay; keo bọt (keo mouse) dùng trong ngành mỹ 
phẩm, có tác dụng làm bóng tóc và giữ nếp tóc theo ý muốn; keo cạo râu, keo xịt tóc, sáp 
chải tóc, chất tô đậm lông mi mắt (mascara), phấn mắt, son môi.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-31204 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc.  
 

Nhóm 31: Hạt (ngũ cốc); ngô; quả mọng; trái cây tươi; củ hoa, củ của cây hoa; quả tươi; 
cám.  

 

 
(210) 4-2015-31205 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Vàng (540) 

 

(731) 1. Nguyễn Thị Thanh Xuân  (VN)
10 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Thanh, 
thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang  

2. Phương Cạnh Từ  (VN) 
21 Vạn Tượng, phường 13, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Tôm khô; mực khô, cá thiều khô; cá sặc khô; cá lóc khô, mực tẩm.  
 

 
(210) 4-2015-31206 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Diệu Đào  (VN) 
504 tầng 6, chung cư 675A Nguyễn 
Kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Cái chặn cửa bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2015-31207 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 6.1.2; A26.3.6; A26.11.12 
(591) Đen, xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty cổ phần NAMAN  (VN) 

Tổ 53 Tân Trà, đường Trường Sa, 
phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, 
thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước khoáng thiên nhiên đóng chai (đồ uống); nước 
tinh khiết đóng chai (đồ uống); đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng 
cho mục đích y tế).  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1651 

(210) 4-2015-31208 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2015-31209 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh lam 
(731) CENTRAL LECHERA ASTURIANA, 

S.A.T. No. 471 De Resp. Ltda   (ES) 
Sierra Đe Granda, s/n, Siero, Zip Code 
33.199 Asturias, Spain  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa. 
 
 

(210) 4-2015-31210 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH Nông Việt  (VN) 

Số 3, ngách 53/20, đường Vũ Xuân 
Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón vi lượng.  
 

 
(210) 4-2015-31211 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH PROFARM Việt 

Nam   (VN) 
Số 22, ngách 53, ngõ 20, phố Vũ Xuân 
Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón vi lượng.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-31212 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH PROFARM Việt 

Nam    (VN) 
Số 22, ngách 53, ngõ 20, phố Vũ Xuân 
Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón vi lượng.  
 

 
(210) 4-2015-31213 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH PROFARM Việt 

Nam    (VN) 
Số 22, ngách 53, ngõ 20, phố Vũ Xuân 
Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón vi lượng.  
 

 
(210) 4-2015-31214 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH PROFARM Việt 

Nam    (VN) 
Số 22, ngách 53, ngõ 20, phố Vũ Xuân 
Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón vi lượng.  
 

 
(210) 4-2015-31215 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH PROFARM Việt 

Nam    (VN) 
Số 22, ngách 53, ngõ 20, phố Vũ Xuân 
Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón vi lượng.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-31216 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH PROFARM Việt 

Nam    (VN) 
Số 22, ngách 53, ngõ 20, phố Vũ Xuân 
Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón vi lượng.  
 

 
(210) 4-2015-31217 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH PROFARM Việt 

Nam    (VN) 
Số 22, ngách 53, ngõ 20, phố Vũ Xuân 
Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón vi lượng.  
 

 
(210) 4-2015-31218 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH PROFARM Việt 

Nam  (VN) 
Số 22, ngách 53, ngõ 20, phố Vũ Xuân 
Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón vi lượng.  
 

 
(210) 4-2015-31219 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH PROFARM Việt 

Nam    (VN) 
Số 22, ngách 53, ngõ 20, phố Vũ Xuân 
Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón vi lượng.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-31220 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH Profarm Việt 

Nam    (VN) 
Số 22, ngách 53, ngõ 20, phố Vũ Xuân 
Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón vi lượng.  

 

 
(210) 4-2015-31221 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH Profarm Việt 

Nam    (VN) 
Số 22, ngách 53, ngõ 20, phố Vũ Xuân 
Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón vi lượng.  

 

 
(210) 4-2015-31222 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH Profarm Việt 

Nam    (VN) 
Số 22, ngách 53, ngõ 20, phố Vũ Xuân 
Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón vi lượng.  
 

 
(210) 4-2015-31223 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH Profarm Việt 

Nam    (VN) 
Số 22, ngách 53, ngõ 20, phố Vũ Xuân 
Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón vi lượng.  
 

 
(210) 4-2015-31224 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH Profarm Việt 

Nam    (VN) 
Số 22, ngách 53, ngõ 20, phố Vũ Xuân 
Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón vi lượng.  

 

 
(210) 4-2015-31229 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa  (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm 

để tắm; xà phòng. 
 

 
(210) 4-2015-31230 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa  (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch (không dùng  trong 
quá trình sản xuất và cho mục đích y tế); chế phẩm mỹ phẩm để tắm; xà phòng. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-31231 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa  (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch (không dùng trong 

quá trình sản xuất và cho mục đích y tế); chế phẩm mỹ phẩm để tắm; xà phòng. 
 
 

(210) 4-2015-31232 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa  (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch (không dùng trong 

quá trình sản xuất và cho mục đích y tế); chế phẩm mỹ phẩm để tắm; xà phòng. 
 
 

(210) 4-2015-31233 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa  (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch (không dùng trong 

quá trình sản xuất và cho mục đích y tế); chế phẩm mỹ phẩm để tắm; xà phòng. 
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(210) 4-2015-31234 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần BAZA Việt 
Nam  (VN) 
10A1 khu B2- Học viện An Ninh, tổ 7, 
phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh): đồng hồ, quần áo, trang phục, phụ kiện thời trang, giày 
dép, túi xách, ví da, mỹ phẩm; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 

trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; trưng bày sản phẩm; quảng cáo; 

nghiên cứu thị trường. 
 

 
(210) 4-2015-31235 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.1; 26.3.23 

(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BAZA Việt 
Nam  (VN) 
10A1 khu B2- Học viện An Ninh, tổ 7, 
phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua- bán): đồng hồ, quần áo, trang phục, phụ kiện thời trang, giày 

dép, túi xách, ví da, mỹ phẩm; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; trưng bày sản phẩm; quảng cáo; 

nghiên cứu thị trường. 
 

 
(210) 4-2015-31236 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 2.9.1; 26.13.25 

(591) Trắng, lan tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BAZA Việt 
Nam  (VN) 
10A1 khu B2- Học viện An Ninh, tổ 7, 

phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh): đồng hồ, quần áo, trang phục, phụ kiện thời trang, giày 

dép, túi xách, ví da, mỹ phẩm; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; trưng bày sản phẩm; quảng cáo; 

nghiên cứu thị trường. 
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(210) 4-2015-31237 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Vũ Thị Hồng  (VN) 

Số 640 đường Hùng Vương, phường 
Thiện An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng tự thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; cho thuê ghế, bàn, 
khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh. 

 

 
(210) 4-2015-31238 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.11.1; 25.7.20 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 
Bảo Long  (VN) 
242/18 Nguyễn Xí, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp điện. 
 

 
(210) 4-2015-31239 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Lê Mỹ Trúc Chi   (VN) 

122 Bàu Cát, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; váy (đầm); khăn quàng cổ; mũ (nón); cà vạt. 
 

 
(210) 4-2015-31240 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-31241 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm - thương mại Hoàng 
Khang  (VN) 
2A 107A, tỉnh lộ 10, ấp 2, xã Phạm Văn 
Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa bột. 
 
 

(210) 4-2015-31242 (220) 06.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; A1.1.3; A3.7.24; 

20.7.1 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Trường THPT chuyên Lê Quý 
Đôn  (VN) 
Số 2 Nguyễn Huệ, phường Hải Cảng, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo thực hành.  
 

 
(210) 4-2015-31243 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Vàng, đen 
(731) Nguyễn Trần Thùy An   (VN) 

686/72/1 Cách Mạng Tháng 8, phường 5, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón; tất vớ. 
 
 

(210) 4-2015-31244 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.5; 5.7.13; 5.7.21 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng, đen, xanh lá mạ 
(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất thương mại dịch vụ Tú 
Phượng  (VN) 
169 Khánh Hội, phường 3, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán trái cây và rau củ quả; mua bán hàng thủy hải sản và hàng thực phẩm 

tươi sống các loại; mua bán: đồ hộp, hàng thực phẩm khô, hàng thực phẩm chế biến 

(không do nhà hàng thực hiện). 
 

 
(210) 4-2015-31245 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A26.11.12; 26.15.15; 26.4.9; 1.15.23 

(591) Xanh dương, đỏ, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Bảo 
My  (VN) 
141 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán lò nướng, bếp điện, nồi cơm điện, lò viba. 
 

 
(210) 4-2015-31246 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.3.23; 26.4.1; 7.11.10; 26.4.10 

(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tự động hóa 
Tigersea  (VN) 
42A/2 Nguyễn ảnh Thủ, phường Hiệp 

Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị phụ tùng xe máy. 
 

 
(210) 4-2015-31249 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 26.1.4; 1.15.23 

(591) Trắng, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM DV Túc Sinh  
(VN) 
38 Lê Quý Đôn, phường Tân Lập, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện, 

quán ăn tự phục vụ. 
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(210) 4-2015-31250 (220) 09.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.5; A26.11.12; A16.1.5 
(591) Vàng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nông Trại Xanh  
(VN) 
ấp 6, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, 
tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 04: Viên nén gỗ, mùn cưa ép khối dùng làm chất đốt. 
 

Nhóm 31: Thức ăn gia súc bắp ủ chua, bã mía ép khối.  
 

 
(210) 4-2015-31251 (220) 09.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A17.2.2; A24.15.7; 24.15.21; 17.2.17 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Tân 
Kim Châu  (VN) 
1764C-1764D, đường tỉnh lộ 8, ấp 2, xã 
Hòa Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 14: Đồ nữ trang; dây vàng (đồ trang sức).  
 

Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ.  
 
 

(210) 4-2015-31252 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.5.21; 5.5.19; A5.3.13; 26.3.1; 

26.3.23; 1.15.15 
(591) Trắng, hồng, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Lê Thị Vân Anh  (VN) 
Số 36/2 đường Bà Triệu, phường Vĩnh 
Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
 
 

(210) 4-2015-31253 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Mỳ Quảng Quê 
Xưa  (VN) 
165 Núi Thành, phường Hòa Cường Bắc, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn đồ uống.  
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(210) 4-2015-31254 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn Việt 
Nam   (VN) 
Số 02 Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Thẻ ATM; thẻ ghi nợ; thẻ tín dụng (thẻ ghi nợ và thẻ tin dụng là thẻ từ, thẻ chip, 
thẻ thông minh thuộc nhóm này).  

 

 
(210) 4-2015-31256 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.10; 3.1.16; A7.1.12; 7.1.24; A5.1.5; 

26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, đen, xanh, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Yến Sào Tân An 
Bình Định  (VN) 
Số 54 Chu Văn An, phường Lý Thường 
Kiệt, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định  

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào. 
 

 
(210) 4-2015-31257 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Khởi Phát  (VN) 
Số 40/175/467 phường Lĩnh Nam, 
phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-31258 (220) 09.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 25.1.25; 25.1.9; A25.1.10 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
mỹ phẩm Sắc Ngọc  (VN) 
Số 1136/46 đường 3/2, phường 12, quận 
11,  thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-31259 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2015-31262 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.11.13 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH phát triển 

thương mại và du lịch Tre 
Việt  (VN) 
Số 20, hẻm 8, ngách 56, ngõ 268 Ngọc 
Thụy, tổ 16, phường Ngọc Thụy, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; tham quan [du 
lịch]; vận chuyển hành khách; cho thuê xe; đại lý mua bán vé máy bay, vé tàu, vé xe.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; đặt chỗ khâch sạn, dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ du lịch; dịch 
vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2015-31264 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 1.15.5; A26.11.12; 26.4.3 
(591) Xanh lam, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Lữ Trọng Tâm   (VN) 
270/15, đường TTH02, phường Tân Thới 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Các mặt hàng như: ba lô; túi xách.  
 

Nhóm 25: Các mặt hàng như: giày, dép; giày thể thao; quần áo; mũ, nón. 
 

 
(210) 4-2015-31265 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 26.1.1; 26.4.3; 1.15.5 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Lữ Trọng Tâm  (VN) 
270/15, đường TTH02, phường Tân Thới 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Các mặt hàng như: ba lô; túi xách.  
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Nhóm 25: Các mặt hàng như: giày, dép; giày thể thao; quần áo, mũ, nón. 
 

 
(210) 4-2015-31267 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 16.3.17 
(591) Xanh dương dậm, xanh dương nhạt, trắng

(540) 

 

(731) 1. Trần Long Tiến   (VN) 
Số 4, tổ 3, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

2. Nguyễn Đức Vinh  (VN) 
Thôn Nguyên Xá 2, xã An Hiệp, huyện 
Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm điện thoại cho mục đích tính cước; chương 

trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được).  
 

Nhóm 35: Quảng cáo, quảng cáo trên điện thoại, quảng cáo trên mạng máy tính; dịch vụ 
kế toán; lập các báo cáo thống kê tài khoản; lập bảng thanh toán.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán hóa đơn (tài chính); dịch vụ thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng; dịch 
vụ tài chính; dịch vụ giao dịch tài chính; dịch vụ thanh toán điện tử; cung cấp thông tin tài 
chính.  

 

 
(210) 4-2015-31270 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.5.21; 5.5.19; 1.15.15; 24.17.5; 

26.3.1; 26.1.2; 1.15.21; 1.15.9 
(591) Đỏ, da cam, xanh tím, hồng, hồng nhạt, 

vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nam Sơn Lạng Giang  (VN) 
Thôn Hạ, xã Mỹ Thái, huyện Lạng 
Giang, tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt; nước giặt; nước rửa chén bát; nước rửa bồn cầu; nước lau sàn; nước xả 
vải. 

 

 
(210) 4-2015-31271 (220) 09.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 7.3.2; 26.4.4; A26.11.9 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhôm kính Việt 
Nhật  (VN) 
279 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 06: Cửa ra vào bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; khuôn cửa bằng kim loại; 
cửa sổ bằng kim loại; khung cửa sổ bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; khuôn cửa 
bằng kim loại; cửa sổ hai cánh bằng kim loại; tấm kim loại cho xây dựng; thanh lan can 
tay vịn cầu thang bằng kim loại; thanh rào chắn bằng kim loại; thang bằng kim loại; cửa 
quay bằng kim loại; cửa chớp bằng kim loại; tấm cửa bằng kim loại. 

 
Nhóm 19: Kính xây dựng; kính cách ly xây dựng; kính màu dùng cho cửa sổ cửa sổ bằng 
kính màu; kính tấm cửa sổ dùng cho xây dựng; kính cửa sổ cho xây dựng; kính cửa sổ; 
khung cửa sổ không làm bằng kim loại; kính an toàn; cửa xếp không bằng kim loại; cửa 
gập không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-31272 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 25.5.1; 26.1.2 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và sản xuất Hồng 
Quảng   (VN) 
Thôn Đình Thắng, xã Xuân Hòa, huyện 
Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 19: Gạch, ngói đất sét nung, vật liệu xây dựng phi kim loại.  

 

 
(210) 4-2015-31273 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Tấn 
Nguyễn Gia  (VN) 
Thửa đất 47, 48 tờ bản đồ B2.4 TĐC phía 
đông xưởng 38 v, phường Mỹ An, quận 
Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời, nhà nghỉ du lịch; dịch vụ khách 

sạn; đặt chỗ khách sạn, nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-31274 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Lê Thị Ngọc Diệp  (VN) 
Số 60, phố Hoàng Diệu, phường Điện 
Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm.  
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(210) 4-2015-31275 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 18.3.21 
(591) Trắng, đỏ, đen, nâu, vàng, vàng nâu 
(731) Công ty cổ phần đầu tư nội 

thất và dịch vụ Phú Vinh  (VN)
Số 27A, tổ 10 Xa La, phường Phúc La, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; hệ thống chiếu sáng và 

thiết bị chiếu sáng; bóng đèn điện; đèn chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng dùng cho xe cộ; đèn 
trần.  

 
 

(210) 4-2015-31276 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược thiết bị 

y tế BIPHARTEK  (VN) 
Số 39/40, ngõ 100, phố Hồ Tùng Mậu, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-31277 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược thiết bị 

y tế BIPHARTEK   (VN) 
Số 39/40, ngõ 100, phố Hồ Tùng Mậu, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-31278 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Nam Vinh  (VN) 
Số 23, ngách 152, ngõ 1, Hoàng Quốc 
Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-31279 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Nam Vinh   (VN) 
Số 23, ngách 152, ngõ 1, Hoàng Quốc 
Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-31280 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Trần Thị Mười  (VN) 

Số 23, đường số 9, khu dân cư Nam 
Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-31281 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tâm Việt  (VN) 
Số nhà 11, ngõ 8, tổ 36, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-31282 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, 
rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược 
liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và 
giới thiệu sản phẩm. 

 
 

(210) 4-2015-31283 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
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súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, 
rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược 
liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và 
giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-31284 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, 
rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược 
liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và 
giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-31285 (220) 09.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.13; 26.15.9; 26.15.11 
(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh dương nhạt

(540) 

  

(731) Công ty TNHH 24h Seafood  
(VN) 
111 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Tôm đông lạnh hoặc sấy khô, cá đông lạnh hoặc sấy khô, mực đông lạnh hoặc 
sấy khô, cua đông lạnh hoặc sấy khô, bạch tuộc đông lạnh hoặc sấy khô.  

 

Nhóm 31: Thủy sản tươi sống như tôm, cá, mực, cua, bạch tuộc.  
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(210) 4-2015-31286 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Yến  (VN) 
32 Đặng Văn Bi, phường Bình Thọ, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang, giày dép, mũ nón, ba lô, túi xách, mắt kính, đồng 
hồ. 

 

 
(210) 4-2015-31288 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 1.15.21 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Việt Hỉ  (VN) 
10/88A Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng nông sản, trái cây, rau củ quả các loại, các mặt hàng thủy hải sản. 
 

 
(210) 4-2015-31289 (220) 09.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.23; 25.1.25; 26.11.3; 3.11.7 
(591) Vàng nâu, nâu đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Phú Quốc Trần Thái  (VN) 
Tổ 18, khu phố 9, thị trấn Dương Đông, 
huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

 

(511)   Nhóm 36: Bất động sản gồm: dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; quản lý các căn hộ cho 
thuê; cho thuê căn hộ; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; 
cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê phòng ở. 

 

Nhóm 39: Du lịch gồm: sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển; sắp xếp các chuyến du lịch; 
hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; tham quan [du lịch]. 

 

Nhóm 41: Giải trí, tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa gồm: cung cấp dịch vụ vui 
chơi giải trí trong nhà; công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; sắp xếp và tiến hành hội 
thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; sắp xếp và tiến hành buổi hoà 
nhạc; tổ chức và điều khiển buổi hoà nhạc; tổ chức và điều khiển hội nghị; sắp xếp và tiến 
hành hội nghị; tổ chức và điều khiển đại hội, sắp xếp và tiến hành đại hội; tổ chức và điều 
khiển hội thảo, sắp xếp và tiến hành hội thảo; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề, 
sắp xếp và tiến hành hội nghị chuyên đề; tổ chức cuộc thi sắc đẹp, sắp xếp cuộc thi sắc 
đẹp; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; tổ 
chức các cuộc thi [giải trí hoặc giáo dục]; tổ chức các cuộc thi thể thao; cho thuê thiết bị 
lặn trần (kính bảo hộ, chân nhái, bình dưỡng khí, ống thông hơi); dịch vụ hoạt náo viên, 
dịch vụ làm trò tiêu khiển; thông tin giải trí; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc 
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giáo dục; cho thuê thiết bị trò chơi; dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ; dịch vụ dạy dỗ, dịch vụ 
hướng dẫn, giảng dạy; dịch vụ phiên dịch viên; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; dịch 
vụ xổ số, tổ chức quay giải xổ số; nhà hát ca múa nhạc; câu lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí 
ban đêm, hộp đêm khiêu vũ hoặc giải trí; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích giải 
trí; tổ chức các buổi khiêu vũ; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; dịch vụ karaoke, cung 
cấp dịch vụ hát karaoke. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống, chỗ ở tạm thời gồm: cho thuê chỗ ở 
tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà 
phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà 
nghỉ du lịch; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-31290 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.1.1; 26.4.4; 24.13.1; 24.17.5; 26.15.1 
(591) Đỏ, trắng, xám, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Chí Cao  (VN) 
434/46/25B Bình Quới, phường 28, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón các loại. 
 
 

(210) 4-2015-31293 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sinh dược phẩm Hera  (VN) 
Lô A17, khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên - Huế 

 

(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  
 

 
(210) 4-2015-31294 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Lam sẫm (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Hoàng Hà  
(VN) 
Số nhà 368, phố Lý Bôn, phường Tiền 
Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xe ô tô, phụ tùng xe ô tô; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm; quảng cáo; nghiên cứu thị trường. 
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Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản. 
 
Nhóm 37: Bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ. 

 
Nhóm 39: Vận tải hành khách bằng đường bộ; vận tải hàng hóa bằng đường bộ; vận tải đa 
phương thức; chuyển phát nhanh; kinh doanh bến, bãi đỗ xe. 

 
 

(210) 4-2015-31295 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Lam sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hoàng Hà  
(VN) 
Số nhà 368, phố Lý Bôn, phường Tiền 
Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xe ô tô, phụ tùng xe ô tô; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ giới 

thiệu sản phẩm; quảng cáo; nghiên cứu thị trường.  
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản.  
 

Nhóm 37: Bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ.  
 

Nhóm 39: Vận tải hành khách bằng đường bộ; vận tải hàng hóa bằng đường bộ; vận tải đa 
phương thức; chuyển phát nhanh; kinh doanh bến, bãi đỗ xe. 

 
 

(210) 4-2015-31296 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.3.16; A5.3.13; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) YULIANG HUANG  (US) 

154 West Valley Boulevard, San Gabriel, 
California 91776, USA 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 21: ấm trà; tách uống trà; tách uống cà phê.  
 

Nhóm 25: Quần áo; áo thun ngắn tay; áo sơ mi; mũ.  
 

Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; trà túi lọc; trà lá rời; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà 
phê. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; 
quán trà. 
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(210) 4-2015-31297 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 25.1.25; A25.1.10; 25.1.9; A26.11.8 
(591) Vàng, nâu, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV thương mại 
dịch vụ quảng cáo Dũng Đại  
(VN) 
307/13 Phạm Văn Hai, phường 3, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; nước chấm pha sẵn (được làm từ nước mắm với nước, đường, tỏi, 
ít, giÊm chua).  

 

Nhóm 30: Nước tương (xì dầu); hạt nêm (gia vị); nước mắm chay từ đậu nành; bột cà ri; 
mì ăn liền; rong biển/tảo biển [gia vị]; bột gia vị phở bò; bột gia vị bún bò Huế; bột gia vị 
bún riêu; bột sa tế khô. 

 

 
(210) 4-2015-31298 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A24.15.7; 24.15.21 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kiến trúc nội 
thất Kiến Tô  (VN) 
653 Lê Duẩn, xã Chư á, thành phố 
Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kiến trúc. 
 

 
(210) 4-2015-31299 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.2; A24.15.7; 26.7.25 
(591) Xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Âu Trí Hào  (VN) 
218H lầu 1, Trần Hưng Đạo, phường 11, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Móc treo quần áo bằng kim loại; lan can cầu thang bằng kim loại; cái kẹp kính 
bằng kim loại; phễu thoát sàn bằng kim loại. 

 

Nhóm 11: Phụ kiện bồn tắm; bồn rửa mặt; chậu rửa (gắn cố định); bộ xả lavabo; vòi tắm 
hoa sen; buồng tắm. 

 

Nhóm 21: Vòng và giá treo khăn tắm; giá để xà phòng. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1674 

(210) 4-2015-31300 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 25.1.25; A5.5.20 

(591) Nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ mỹ phẩm 
HAIRIS  (VN) 
451/29/49 Tô Hiến Thành, phường 14, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; tinh dầu; son môi; dầu gội đầu.  
 

 
(210) 4-2015-31301 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.1; 25.5.2; 26.3.2 

(731) Phan Hoa Trà My  (VN) 
Cụm Phú Thịnh 2, xã Phú Thịnh, thị xã 

Sơn Tây, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo comple, áo khoác, áo sơ mi, quần jean, quần dài, váy; mũ vải.  

 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo.  
 

 
(210) 4-2015-31302 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A5.3.13; 1.15.15; 1.15.14; 1.15.23 

(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh nước biển, trắng 

(731) Nguyễn Sơn Trung  (VN) 
Tổ 34 phường Dịch Vọng, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước dùng cho gia đình và công nghiệp; thiết bị và máy móc để làm 

sạch nước.  

 

Nhóm 32: Nước khoáng và các loại đồ uống không có cồn.  
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(210) 4-2015-31303 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.15; 1.15.15; 26.1.2; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng 
(731) Công ty cổ phần DFB HANCO 

Việt Nam  (VN) 
109 tỉnh lộ 9, ấp 5, xã Bình Mỹ, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé (thực phẩm dinh dưỡng thay thế sữa); thực phẩm chức 
năng.  

 

Nhóm 29: Sữa; pho mai; sữa chua; nước quả nấu đông; mứt hoa quả (mứt ướt); rau quả khô.  
 

 
(210) 4-2015-31305 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.13; A5.5.20; 1.15.23; A5.3.15 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương, vàng 
(731) Công ty cổ phần DFB HANCO 

Việt Nam   (VN) 
109 tỉnh lộ 9, ấp 5, xã Bình Mỹ, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé (thực phẩm dinh dưỡng thay thế sữa); thực phẩm chức 
năng.  

 

Nhóm 29: Sữa; pho mai; sữa chua; nước quả nấu đông; mứt hoa quả (mứt ướt); rau quả khô.  
 

 
(210) 4-2015-31306 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) SHENZHEN SINOVO TELECOM 

CO.,LTD.   (CN) 
11th, Floor Taibang Technology 
Building Gaoxing South 4 Science and 
Technology Park South Nanshan 
Shenzhen, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Vật mang dữ liệu quang học; tổng đài điện thoại; bộ thu phát sóng; thiết bị và 
dụng cụ quang học; vật liệu cho mạch điện chính [dây, dây cáp]; sợi cáp quang.   
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(210) 4-2015-31307 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) SHENZHEN SENJI ELECTRONICS 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
Unit 3 Building B, 1floor A3, Element 
Lamp Kang Industrial Zone, Ma 
mountain Community, Guangming New 
District Office of Gongming, Shenzhen, 
China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị để xử lý dữ liệu; máy thu thanh [radiô]; vật liệu cho mạch điện chính 
[dây, dây cáp]; bộ nối [thiết bị xử lý dữ liệu]; bộ ghép nối âm thanh; thiết bị sạc pin.  

 

 
(210) 4-2015-31308 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.17; A9.9.11; 9.9.1 
(591) Xanh đen,  trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Phạm Như Điện  (VN) 
58/411 đường Quang Trung, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi cho thể thao; va li; ô(dù); túi xách học sinh; ví tiền.  
 

Nhóm 25: Quần; áo; mũ(nón), giày; dép; tất (vớ).  
 

Nhóm 28: Dụng cụ rèn luyện hình thể; thiết bị tập thể dục; máy để tập luyện thể dục; vợt; 
thiết bị phục hồi cơ thể; giày trượt có bánh xe. 

 

 
(210) 4-2015-31309 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Hợp tác xã Nông dược xanh 
tinh hoa   (VN) 
Thôn 6, xã Quảng La, huyện Hoành Bồ, 
tỉnh Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng có mục đích y tế; dược liệu sạch cụ thể là 
nguyên liệu dùng làm thuốc bắc, thuốc nam (tươi hoặc đã sơ chế).  

 
Nhóm 29: Thịt lợn; thịt bò; thịt gia cầm; rau, quả được bảo quản, phơi khô, nấu chín; 
trứng; sữa và sản phẩm sữa; dầu thực vật và mỡ ăn.  
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Nhóm 30: Bánh mì, bánh ngọt và kẹo.  
 

Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống; cây và hoa tự nhiên; thức ăn cho 
động vật, mạch nha dùng cho ngành bia rượu.  

 

Nhóm 32: Nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn.  
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  
 

 
(210) 4-2015-31310 (220) 09.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.20; 2.9.14 
(591) Hồng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông dược xanh 
tinh hoa  (VN) 
Thôn 6, xã Quảng La, huyện Hoành Bồ, 
tỉnh Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng có mục đích y tế; dược liệu sạch cụ thể là 
nguyên liệu dùng làm thuốc bắc, thuốc nam (tươi hoặc đã sơ chế).  

 

Nhóm 29: Thịt lợn; thịt bò; thịt gia cầm; rau, quả được bảo quản, phơi khô, nấu chín; 
trứng; sữa và sản phẩm sữa; dầu thực vật và mỡ ăn.  

 

Nhóm 31: Động vật sống, rau và quả tươi; hạt giống; cây và hoa tự nhiên; thức ăn cho 
động vật, mạch nha cho ngành bia rượu.  

 

 
(210) 4-2015-31311 (220) 09.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.20; 2.9.14 
(591) Hồng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Nông dược xanh 
tinh hoa  (VN) 
Thôn 6, xã Quảng La, huyện Hoành Bồ, 
tỉnh Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt lợn; thịt bò; thịt gia cầm; rau, quả được bảo quản, phơi khô, nấu chín; 
trứng; sữa và sản phẩm sữa; dầu thực vật và mỡ ăn.  

 

Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống; cây và hoa tự nhiên; thức ăn cho 
động vật, mạch nha dùng trong ngành rượu bia.  
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(210) 4-2015-31312 (220) 09.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.3.23; 26.4.4 
(591) Xanh lá cây, cam, ghi, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Duy Sơn  (VN) 
Đội 3, thôn Long Phú, xã Hoà Thạch, 
huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu (hương liệu); hương trầm; nhang; tinh dầu trầm hương.  
 
 

(210) 4-2015-31313 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A3.13.16; A3.13.24; 

4.5.14 
(591) Vàng đồng, trắng 
(731) Công ty TNHH MTV đào tạo 

sản xuất thương mại LYONA 
LÊ  (VN) 
22 đường số 4, khu phố 4, phường Linh 
Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trắng dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm làm 
sạch; kem mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu (không dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2015-31314 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại mỹ phẩm Việt Mỹ  (VN) 
E8/21/13 đường Thới Hòa, ấp 5, xã Vĩnh 
Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-31315 (220) 09.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.3; 26.5.1; 26.3.2; 26.7.25 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương
mại dịch vụ Hải Sơn Pha  (VN) 
899 Trần Hưng Đạo, phường 01, quận 
05, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 05: Gạc y tế, gạc rơ lưỡi trẻ em (dùng cho mục đích y tế), băng rốn dùng cho trẻ sơ 
sinh, băng dùng để băng bó.  

 

 
(210) 4-2015-31316 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu HBT Việt Nam  
(VN) 
255/10 quốc lộ 13 cũ, khu phố 1, phường 
Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán kem đánh răng, dầu gội đầu, bột giặt, mỹ phẩm, nước ngọt, thực phẩm 
các loại.  

 

 
(210) 4-2015-31317 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Trắng, xanh 
(731) Ngô Quốc Tuấn  (VN) 

Số 30, tổ 52, phường Tương Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm chống ký sinh trùng; hương xua đuổi côn trùng; thức ăn kiêng dùng 
trong y học; thực phẩm chức năng; dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2015-31318 (220) 09.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 2.3.1; 26.5.1; A2.3.2; 2.3.11; 2.3.12 
(591) Trắng, xanh 
(731) Ngô Quốc Tuấn  (VN) 

Số 30, tổ 52, phường Tương Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng để tắm; sữa tắm; xà phòng.  
 

Nhóm 05: Chế phẩm chống ký sinh trùng; hương xua đuổi côn trùng; thức ăn kiêng dùng 
trong y học; thực phẩm chức năng; dược phẩm.  

 

Nhóm 44: Tư vấn sức khỏe; dịch vụ khám chữa bệnh; phòng khám chữa bệnh; chăm sóc 
sức khỏe; dịch vụ trợ giúp y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1680 

(210) 4-2015-31319 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Xanh, trắng 
(731) Ngô Quốc Tuấn  (VN) 

Số 30, tổ 52, phường Tương Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm chống ký sinh trùng; hương xua đuổi côn trùng; thức ăn kiêng dùng 
trong y học; thực phẩm chức năng; dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-31320 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.7; A26.11.7 
(591) Da cam, trắng 
(731) Hợp tác xã Mộc Bãi ổi  (VN) 

Ngõ 04, ngõ 449 thôn Bãi ổi, xã Dĩnh 
Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 20: Bàn; ghế; giường; tủ; giá; kệ; cửa; cầu thang (tất cả đều bằng gỗ).  
 

 
(210) 4-2015-31322 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 4.5.3; 2.7.10 
(591) Xanh tím than, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu Kids Plaza  
(VN) 
Số 20 Thái Thịnh, phường Ngã Tư Sở, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép.  
 

 
(210) 4-2015-31323 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.4; A26.4.24 
(731) SOEKS LIMITED   (CY) 

Karaiskaki 19, Agia Triada, Roussos 
Bld., off. 1c CY-3032 Limassol Cyprus  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị phân tích thực phẩm, bao gồm máy thử nhanh nitrat dành cho cá nhân; 
thiết bị đo hàm lượng nitrat trong thực phẩm; thiết bị phân tích bức xạ (không dùng cho 
mục đích y tế); thiết bị phân tích không khí; thiết bị chuẩn đoán, không cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-31324 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A11.3.3 
(731) Công ty cổ phần tư vấn và 

thương mại STS quốc tế   (VN) 
Số 65 Kim Mã, phường Kim Mã, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, 
đồ thủy tinh; dịch vụ quầy rượu.  

 
 

(210) 4-2015-31325 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.1.1; 26.3.2; A26.3.7; 26.15.15; 25.5.1
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế), chế 
phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt); chế phẩm dùng để tẩy 
trắng; chế phẩm để làm sạch, chế phẩm dùng để đánh bóng, chế phẩm để cọ rửa và chế 
phẩm để mài; chế phẩm dùng để rửa bát đĩa; xà phòng; nước rửa tay (không chứa dược 
chất và không dùng cho mục đích y tế); khăn giấy được tẩm chế phẩm và chất dùng để làm 
sạch và đánh bóng (thuộc nhóm này). 

 
 

(210) 4-2015-31326 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH quan hệ quốc 
tế Việt Thái  (VN) 
Số 7 Nguyễn Huy Tự, phường Bạch 
Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng ô tô, xe máy: nhông xích, má phanh, dây phanh, dây ga. 
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(210) 4-2015-31327 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Lê Hữu Vân  (VN) 
45 Nguyễn Duy Hiệu, phường An Hải 
Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

 

(511)   Nhóm 29: Trứng gà; trứng cút; trứng vịt. 
 
 

(210) 4-2015-31328 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) PMD INTERNATIONAL PTY LTD  

(AU) 
76 Lincoln Street, Essendon VIC 3040, 
Australia 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 07: Bộ phận thay thế dùng cho cưa xích, cho máy xén cỏ và máy cắt cỏ; tấm dẫn 
hướng cho cưa xích; xích cho cưa xích; bánh xích dùng cho cưa xích; bugi đánh lửa dùng 
cho cưa xích; bộ mài xích dùng cho cưa xích. 

 
 

(210) 4-2015-31330 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A9.9.5; 9.9.1 
(731) Phạm Trí Anh  (VN) 

27D/5, khu phố 3, phường Trung Mỹ 
Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: giày dép, miếng đệm lót giày, quần áo, 
mũ nón, tất, thắt lưng (trang phục), ví, cặp sách, va li, túi du lịch, găng tay, máy móc và 
thiết bị sản xuất quần áo, giày dép, mũ nón, dây thắt lưng (máy khâu, máy thêu, máy dệt 
kim, máy cắt, khuôn giày dép, máy làm giày dép, máy vắt sổ). 

 

(210) 4-2015-31331 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.15; 26.1.2; 26.1.4; A1.1.10; A1.1.5
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

thực phẩm Minh Phú  (VN) 
Số 57 đường Dương Quảng Hàm, phường 
Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 30: Bột gấc đông lạnh; bột nghệ; bột sắn dây; bột đinh lăng; tinh dầu ngừng dùng 
cho thực phẩm (trừ tinh dầu ete và dầu tinh dầu); bột ngũ cốc. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: bột gấc đông lạnh, bột nghệ, bột sắn 
dây, bột đinh lăng, tinh dầu ngừng dùng cho thực phẩm (trừ tinh dầu ete và dầu tinh dầu), 
bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2015-31332 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) PT DEXA MEDICA  (ID) 

Jl. Jend. Bambang Utoyo No. 138, 
Palembang, Indonesia 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dạng liều giúp làm giảm cơn đau kinh nguyệt. 
 

 
(210) 4-2015-31333 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần thiết bị bếp 

và gia đình  (VN) 
Số 15/295 Bùi Xương Trạch, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ gia dụng, cụ thể: đồ điện gia dụng, đồ gia dụng bằng sứ, đồ gia 
dụng bằng inox, đồ gia dụng bằng thủy tinh; đồ gia dụng như giường, tủ, bàn, ghế, bếp ga, 
dao, thìa, ly, chén, bát, đĩa, xô, chậu, rổ, rá, bình uống nước. 

 

 
(210) 4-2015-31334 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.15 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

sản xuất Đại Thắng Lợi  (VN) 
Lô số 8, đường số 4, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm; máy bơm nước; mô tơ kéo [không dùng cho xe cộ]. 
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(210) 4-2015-31339 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.23 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất - thương mại Quảng 
Tuấn  (VN) 
11/4 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ định tuyến; hộp đựng ổ cứng máy vi tính; camera quan sát dùng cho máy vi 

tính; đầu cắm dây mạng; ổ cắm điện (vật nối điện); tủ mạng; cáp quang; dây điện; cáp 
đồng trục; máy quay (camera hành trình); pin sạc; thiết bị cân bằng tải điện; thiết bị 
chuyển mạch; ăng ten khuyếch đại; dây cáp mạng; dây truyền tín hiệu; cạc mạng (card 
mạng); bộ chia tín hiệu; ổ chuyển tín hiệu; hộp nối mạng. 

 
 

(210) 4-2015-31340 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(300) 86/731,447 20.08.2015 US 

(531) 26.3.23 
(731) RIVER LIGHT V, L.P.  (US) 

11 West 19th Street, 7th Floor, New 
York, NY 10011 United States 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi đựng đồ đa năng; ba lô; túi đựng dụng cụ tập yoga; túi dùng ở bãi biển; cặp 

đựng hồ sơ; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ví đựng danh thiếp; túi cầm tay; ví đựng tiền xu; hộp 
đựng đồ mỹ phẩm [chưa có đồ bên trong]; vòng cổ dùng cho chó; dây dắt chó bằng da 
thuộc; túi xách bằng vải len thô; túi xách dùng để đựng đồ khi tập thể dục; túi xách tay; 
bao để móc chìa khóa; dây đeo chìa khóa bằng da; túi bằng da thuộc để đóng gói hàng 
hóa; vali [hành lý]; thẻ ghi tên và địa chỉ buộc vào hành lý; túi đeo chéo; túi dùng khi đi du 
lịch qua đêm; quần áo cho vật nuôi trong nhà; túi có thể cuộn lại; túi xách bản to; vali du 
lịch; ô; ví tiền; túi xách tay nhỏ của phụ nữ. 

 
 

(210) 4-2015-31341 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(300) 86/731,422 20.08.2015 US 

(531) 26.3.23 
(731) RIVER LIGHT V, L.P.  (US) 

11 West 19th Street, 7th Floor, New 
York, NY 10011 United States 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Thắt lưng [trang phục]; áo khoác ngoài; áo choàng ngoài; áo váy; đồ đi ở chân; 
găng tay [trang phục]; dải băng buộc đầu [trang phục]; đồ đội đầu; áo vét [trang phục]; 
quần áo bò [jean]; quần áo mặc ở nhà; quần dài; áo len chui đầu; áo choàng; khăn quàng 
cổ; áo sơ mi; quần đùi; váy; quần áo ngủ; tất ngắn cổ; yếm thể thao; quần dài thể thao; bộ 
quần áo; bộ quần áo cho người lướt ván; dải đeo quần, tất; áo len dài tay; áo nỉ; quần áo 
bơi; ca vát; áo [trang phục]; quần áo lót; áo gilê; quần áo bơi giữ nhiệt; cổ tay áo [trang 
phục]; quần dài để tập yoga. 

 
 

(210) 4-2015-31345 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.3; 26.1.1; 25.5.25; 3.9.1 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh dương nhạt, xanh 

lá cây, xanh lá cây đậm, xanh đen, da 
cam, vàng, vàng nhạt, tím, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Cần 
Giờ  (VN) 
100 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; gạo thơm. 
 

 
(210) 4-2015-31346 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.3; 26.1.1; 3.9.1; A3.9.24 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh dương nhạt, xanh 

lá cây, xanh lá cây đậm, xanh đen, da 
cam, vàng, vàng nhạt, tím, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Cần 
Giờ  (VN) 
100 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Gạo; gạo thơm. 
 

 
(210) 4-2015-31347 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Lã Thị ánh Hồng  (VN) 
Số 62, phố Nguyễn Chính, phường Thịnh 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu, dầu xả, sữa tắm, keo xịt tóc, nước hoa, nước xúc miệng (không 
dùng cho mục đích y tế). 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1686 

(210) 4-2015-31348 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa  (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm 

để tắm; xà phòng. 
 
 

(210) 4-2015-31349 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa  (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm 

để tắm; xà phòng. 
 
 

(210) 4-2015-31350 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm 

để tắm; xà phòng.  
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(210) 4-2015-31351 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa    (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm 

để tắm; xà phòng.  
 

 
(210) 4-2015-31352 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A25.7.21; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm 

để tắm; xà phòng.  
 

 
(210) 4-2015-31353 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A15.9.11; 26.1.6 
(591) Cam, trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại dịch vụ Phúc An Nguyên  
(VN) 
25B Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 19: Tấm gỗ lát sàn nhà (sàn gỗ); tấm ván sàn; gỗ bán gia công; bản ván sàn; tấm 
ván (gỗ dùng trong xây dựng); ván lợp. 
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(210) 4-2015-31354 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Nông Thị Huyền   (VN) 
102 Trần Quang Cơ, phường Phú Thạnh, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp điện từ; nồi cơm điện; ấm đun nước bằng điện; bếp hồng ngoại; lò vi sóng; 

nồi áp suất dùng bằng điện. 

 

Nhóm 35: Mua bán máy hút bụi, máy xay đậu nành, nồi áp suất, nồi cơm điện, bếp điện 

từ, bếp hồng ngoại, ấm đun nước, máy giặt, máy xay sinh tố, máy xay cà phê, máy xay 

thịt, máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng, máy chế biến thức ăn dùng điện, 

đèn, lò vi sóng, tủ lạnh, máy lạnh, quạt điện, dụng cụ nhà bếp, xoong, nồi, chậu, chảo, ly 

cốc, mua bán đồ điện tử như: đầu đọc đĩa kỹ thuật số, loa, máy tăng âm (ampli), máy thu 

hình (tivi), máy vi tính, điện thoại, máy fax, máy photo, máy in.  
 

 
(210) 4-2015-31355 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xuất nhập khẩu nông lâm hải 
sản   (VN) 
356/21 Bạch Đằng, phường 14, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 29: Rau được bảo quản; rau được phơi khô; quả được bảo quản; quả đóng hộp; 

trứng; dầu ăn; mứt ướt; hạt điều đã chế biến; thịt đông lạnh. 

 

Nhóm 30: Gạo; chè (trà); cà phê; bột làm từ ngũ cốc; bánh, kẹo; mật ong; hạt tiêu; tinh bột 

mì. 

 

Nhóm 31: Rau tươi; quả tươi; lạc dạng thô; đậu dạng thô; hạt giống; cây giống. 

 

Nhóm 35: Mua bán máy móc và trang thiết bị ngành nông nghiệp, mua bán hàng kim khí 

điện máy như máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, tủ đá, máy nước nóng, máy vi tính, điện 

thoại, mua bán đồ điện gia dụng như lò vi sóng, nồi cơm điện, lò nướng, chảo điện, bếp 

điện, ấm điện, quạt điện. 
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(210) 4-2015-31356 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

xuất nhập khẩu nông lâm hải 
sản   (VN) 
356/21 Bạch Đằng, phường 14, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; hợp chất ni tơ.  
 

Nhóm 06: Sắt; thép; gang; inox; vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy hải sản.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ gốm sứ, hàng thủ công mỹ nghệ, hóa chất, mỹ phẩm.  
 

Nhóm 39: Giao nhận hàng; đóng gói hàng; dịch vụ kho bãi và kho đông lạnh.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2015-31357 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A11.3.2; 26.3.1 
(731) Công ty TNHH rượu Hoàng 

Anh  (VN) 
¤ 12, lô 4, khu đô thị Cặp Bè, tổ 65, khu 
5B, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ 
Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn rượu, bia, nước khoáng, nước có ga, nước hoa quả, vải, khăn trải bàn, 
chăn, quần áo, giày dép, mũ, khăn choàng, bàn, giường, tủ; bán lẻ rượn, bia, nước khoáng, 
nước có ga, nước hoa quả, thịt, cá, trứng, rau, quả, gạo, ngô, lúa mì, lúa mạch, hạt ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2015-31360 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5 
(591) Trắng, vàng, xanh dương đậm 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tư địa ốc No Va   (VN) 
313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà, cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng, đầu tư vốn vào xây dựng cơ 
sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, lập dự án đầu tư vốn.  

 

 
(210) 4-2015-31361 (220) 09.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A7.1.12; A6.7.5; 1.5.15; 1.5.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nova Bắc 
Nam 79   (VN) 
65 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà, cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng (bất động sản), đầu tư vốn 
vâo xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, lập dự án đầu tư vốn. 

 
 

(210) 4-2015-31362 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3 
(731) Phạm Việt Anh Minh  (VN) 

B10-29, chung cư 1050 Chu Văn An, 
phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 41: Phóng viên nhiếp ảnh, triển lãm ảnh. 
 
 

(210) 4-2015-31363 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.16; A5.5.21; A5.5.20; 1.5.1; 25.1.6; 

18.3.2 
(591) Vàng, đen, đỏ, trắng, hồng, xanh dương 

nhạt, xanh dương đậm 
(731) Công ty TNHH Khách sạn Du 

lịch Công đoàn Thiên Cầm Hà 
Tĩnh  (VN) 
Thị trấn Thiên Cầm, huyện Cam Xuyên, 
tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Gà tắc, gà quê (món ăn chế biến từ gà).  
 

Nhóm 30: Bánh chưng.  
 

Nhóm 35: Mua bán gà tắc, gà quê, bánh chưng.  
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Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2015-31364 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH Khách sạn Du 

lịch Công đoàn Thiên Cầm Hà 
Tĩnh  (VN) 
Thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, 
tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Gà tắc, gà quê (món ăn chế biến từ gà).  
 

Nhóm 35: Mua bán gà tắc, gà quê.  
 

 
(210) 4-2015-31365 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH Khách sạn Du 

lịch Công đoàn Thiên Cầm Hà 
Tĩnh  (VN) 
Thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, 
tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh chưng.  
 

Nhóm 35: Mua bán bánh chưng.  
 

 
(210) 4-2015-31366 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.3.5 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH tư vấn quản lý 

doanh nghiệp (EMC)  (VN) 
28A Yersin, phường Vạn Thắng, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn về quản lý và điều hành doanh nghiệp; tư vấn nghiệp vụ kế toán, kiểm 
toán, thuế; tuyển dụng nhân sự; giới thiệu việc làm; mua bán phần mềm máy tính. 

 

Nhóm 45: Tư vấn pháp lý. 
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(210) 4-2015-31367 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
MARIANNA BEAUTY  (VN) 
Số 9, ngõ 573, đường Hồng Hà, phường 
Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu, mua bán: dầu gội đầu, dầu xả tóc, sữa tắm, kem dưỡng da, mỹ 
phẩm, xà phòng, nước hoa.  

 
 

(210) 4-2015-31368 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Cao Thanh Sơn  (VN) 
959/20B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Gọng kính đeo mắt.  
 

 
(210) 4-2015-31369 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH YAME VN  (VN) 
766/3B-3C Sư Vạn Hạnh nối dài, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; nhẫn đeo tay; đồ trang sức; kim cương; đá quý.  
 

Nhóm 18: Túi xách: ví tiền, ba lô, va li và túi du lịch, cặp học sinh, túi đeo vai học sinh, ví 
bỏ túi túi cầm tay cho phụ nữ. 

 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, tất (vớ), mũ (nón), thắt lưng (dây nịt), cà ra vát, áo mưa.  
 
 

(210) 4-2015-31371 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.13; A5.5.20; 5.5.16; 11.3.14 
(591) Vàng, nâu 
(731) Công ty cổ phần Long Hà  (VN)

Số 16, ngõ 9, phố Minh Khai, phường 
Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Lê và Đồng sự (LE & 

PARTNERS) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); chỗ ở tạm 
thời, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện, dịch vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2015-31372 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.15; 26.4.4; A5.3.13; 26.3.23 
(591) Nhũ đồng, xanh dương, xanh lục 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn và 
thương mại Bắc Nam NSJ  (VN) 
Số C23, khu 15-16, Phan Văn Trị, 
phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế, cụ thể là: ống nghiệm, ống ly tâm, lọ đựng mẫu, phễu 

nhựa dùng một lần, ống truyền dịch, ống truyền huyết thanh, khay chứa mẫu, hộp đựng 
mẫu, tủ lưu trữ, bàn chải cổ tử cung, miếng nhúng, bản kính, lọ nhuộm bản kính.  

 
Nhóm 35: Mua bán: thiết bị và dụng cụ y tế: ống nghiệm, ống ly tâm, lọ đựng mẫu, phễu 
nhựa dùng một lần, ống truyền dịch, ống truyền huyết thanh, khay chứa mẫu, hộp đựng 
mẫu, tủ lưu trữ, bàn chải cổ tử cung, miếng nhúng, bản kính, lọ nhuộm bản kính. 

 

 
(210) 4-2015-31374 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A3.13.24; 3.13.2 
(591) Đỏ, xám, vàng nhạt, xanh 

(540) 

  

(731) Công Ty TNHH tư vấn và 
thương mại Bắc Nam NSJ   (VN) 
Số C23, khu 15-16, Phan Văn Trị, 
phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính để bàn, máy tính xách tay, màn hình máy vi tính, bàn phím máy vi 

tính, ổ đĩa máy tính. 
 

Nhóm 35: Mua bán: máy vi tính để bàn, máy tính xách tay, thiết bị ngoại vi máy vi tính và 
các bộ phận cấu thành các sản phẩm này, màn hình máy vi tính, bàn phím máy vi tính, ổ 
đĩa máy tính, thiết bị lưu trữ dữ liệu, thẻ nhớ, thiết bị nghe nhạc MP3, tai nghe. 

 

 
(210) 4-2015-31375 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ giải pháp trực tuyến 
Monmedia  (VN) 
Số 8, phố Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong. 
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(210) 4-2015-31376 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Trần Tiến Bắc  (VN) 
Số 4, ngõ 2, phố Ngọc Hà, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện tóc; thẩm mỹ viện.  
 
 

(210) 4-2015-31377 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.15; 5.7.1 
(591) Nâu, xanh lá, cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xây dựng Đại Nguyên  (VN) 
Buôn Lê B, thị trấn EA Đrăng, huyện Ea 
Hleo, tỉnh §¾k L¾k  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao. 
 

 
(210) 4-2015-31378 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.2; A1.1.9; 26.3.1; A26.11.12; 

25.5.25 
(591) Xanh da trời, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dây và cáp 
điện ánh Sáng  (VN) 
5K7/2, tổ 8, ấp 5, xã Phạm Văn Hai, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Dây điện, cáp điện. 
 

 
(210) 4-2015-31379 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; A26.11.12 
(591) Hồng, xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thai Corp 
International   (VN) 
40 Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Chè; chè thốt nốt; bánh kẹo.  
 

Nhóm 35: Mua bán chè thốt nốt, hạt thốt nốt, mua bán lương thực thực phẩm các loại, mua 
bán đồ uống các loại. 
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(210) 4-2015-31380 (220) 10.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 2.1.1; 3.9.1; 26.1.1; A25.3.3; 2.1.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ - xuất 
nhập khẩu Hoàng Hải  (VN) 
Số 144/20/1/1 đường số 18, phường 5, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Cá tẩm bột rán; tôm không còn sống; phi lê cá, cá đã lạng xương, thăn cá đã bỏ 
xương; cá (không còn sống). 

 

 
(210) 4-2015-31381 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3 (540) 

  

(731) Đặng Tuấn Minh  (VN) 
Số 1, tổ 5, phường Cự Khối, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 42: Tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; lập trình máy tính; tư 
vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; tạo lập và duy trì trang web (trang tin 
điện tử) cho người khác; cho thuê máy chủ đặt web (trang tin điện tử). 

 
 

(210) 4-2015-31382 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.5.1; 26.15.11; 26.15.9; 25.5.25; 1.15.5
(591) Đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thavimex Toàn Cầu  (VN) 
C8/15 đường Nữ Dân Công, ấp 3A, xã 
Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 04: Than viên (chất đốt, nhiên liệu).  
 
 

(210) 4-2015-31383 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.17; A5.5.20; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Tím nhạt, tím đậm 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Compact HPL  (VN) 
Số 2, ngõ 6A, đường Phạm Văn Đồng, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1696 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối vật liệu xây dựng phi kim loại, vách ngăn, tắm dán, ốp 
tường; xuất nhập khẩu các sản phẩm vật liệu xây dựng.  

 

 
(210) 4-2015-31384 (220) 10.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Huyến  (VN) 
Số 40 đường Ngô Quyền, phường Vĩnh 
Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

 

(511)   Nhóm 30: Chè. 
 

 
(210) 4-2015-31385 (220) 10.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Bảo Hoài Nam  (VN) 
12C Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
DaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng trang trí nội thất bao gồm: đồ gốm, đồ sứ, đồ thuỷ tinh, nến, tinh 
dầu, chăn, ga, mÒn, gối, khăn, đèn, đồ trang trí bằng gỗ, đồ trang trí bằng thuỷ tinh, đồ 
trang trí bằng sứ, đồ trang trí bằng vải, khung hình, hoa giả, gấu bông, dao, muỗng, nĩa, 
bàn, ghế, giường, tủ, hàng trang trí nội thất từ mây, tre, lá, cột rèm, đồ gốm (tô, chén, đĩa, 
ly), sữa tắm, dầu gội, xà phòng 

 

 
(210) 4-2015-31386 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thủy sản 
Seaqueens  (VN) 
1005 Lạc Long Quân, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán thủy hải sản. 
 

 
(210) 4-2015-31387 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.3; 26.13.25; A25.3.3 
(591) Xanh tím than, trắng 
(731) Công ty cổ phần kinh doanh 

thương mại Gia Phát  (VN) 
Cụm 8, thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc 
Thọ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 19: Kính xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán: kính xây dựng, vật liệu xây dựng, đồ trang trí nội thất, các loại máy 

móc, thiết bị, nguyên liệu phục vụ ngành ngành xây dựng, phân bón, hóa chất công 
nghiệp, dược phẩm, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; giám sát thi công xây dựng 
công trình dân dụng và công nghiệp; tư vấn xây dựng; hoàn thiện công trình xây dựng; lắp 

đặt, sửa chữa, bảo dưỡng đồ nội thất; trang trí nội thất, ngoại thất công trình. 
 

 
(210) 4-2015-31388 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 6.1.2; 18.3.2; 18.3.23; 26.1.2 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, trắng, đỏ, 

vàng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần khoáng sản 
và thương mại Trung Hải - 
Nghệ An  (VN) 
Khối Bắc Hồ, ngã tư trung tâm thị trấn 

Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
 

(511)   Nhóm 19: Bột đá siêu mịn, đá nhân tạo, đá ốp lát tự nhiên và nhân tạo.  

 
Nhóm 35: Mua bán vàng bạc, xe máy.  

 

Nhóm 37: Khai thác khoáng sản. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt phòng khách sạn; dịch vụ cho thuê phòng họp 
cho các cuộc hội thảo và triển lãm; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng 

thực hiện). 
 

 
(210) 4-2015-31390 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A26.4.24 

(591) Đen, trắng, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
Thịnh Phúc  (VN) 
Số 15/4 đường số 10, khu phố 3, phường 

Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 24: Vải, khăn trải bàn và trải giường bằng vải.  
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
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(210) 4-2015-31392 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1 
(591) Xanh lục, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Xuân Tứ  (VN) 
Đường 12B, xóm 1, xã Tứ Nê, huyện Tân 
Lạc, tỉnh Hòa Bình 

 

(511)   Nhóm 06: Tấm lợp bằng thép mạ kẽm phú sơn (tôn màu); tấm lợp bằng thép mạ kẽm (tôn 
kẽm); tấm lợp bằng thép mạ hợp kim nhôm kẽm (tôn lạnh); tấm lợp bằng thép mạ các hợp 
kim khác. 

 

 
(210) 4-2015-31393 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Võ Đăng Triều  (VN) 
354 lô M, Đoàn Văn Bơ, phường 9, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2015-31394 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Võ Đăng Triều  (VN) 
354 lô M, Đoàn Văn Bơ, phường 9, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2015-31395 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Võ Đăng Triều  (VN) 
354 lô M, Đoàn Văn Bơ, phường 9, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-31396 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Võ Đăng Triều  (VN) 
354 lô M, Đoàn Văn Bơ, phường 9, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-31397 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Xanh đen, xám, trắng 
(731) Nguyễn Viết An  (VN) 

Tổ 7, cụm 1, phường Xuân La, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Giàn giáo bằng kim loại; thép dùng trong xây dựng.  
 

Nhóm 19: Giàn giáo không bằng kim loại; bê tông.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) vật liệu xây dựng bao gồm cả bê tông, thép, giàn giáo 
máy móc dùng trong xây dựng bao gồm máy khoan cọc nhồi tường vây, cẩu tháp, trạm 
trộn bê tông, máy xúc, máy ủi, vận thăng, xe trộn bê tông, xe chở đất, xe tải, xe ben; quản 
lý dự án xây dựng. 

 

Nhóm 36: Đầu tư bất động sản. 
 

Nhóm 37: Tư vấn giám sát xây dựng. 
 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế kiến trúc, thiết kế các công trình xây dựng dân dụng và công 
nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-31398 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Vũ Thị Thu Hằng  (VN) 
Số nhà 17, ngách 95, ngõ 62, Ngọc Hà, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm làm bằng kim loại bao gồm: khóa, tay nắm cửa, bản lề, chốt, 

chân lan can. 
 
 

(210) 4-2015-31399 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.2; 6.1.2; A7.1.12; 7.1.6; 26.13.25; 

26.4.4 
(731) YANTAI SHUANGTA FOOD 

CO.,LTD.  (CN) 
Zhaili, Jinling Town, Zhaoyuan City, 
Shandong Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bún tàu; mì khoai lang; mì ăn liền; tinh bột cho thực phẩm; mì sợi; tinh bột gạo. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1700 

(210) 4-2015-31400 (220) 10.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 3.1.6; A3.1.24 
(591) Xanh lá cây, da cam, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Vũ Văn 
Định  (VN) 
Thôn Lai Khê, xã Cộng Hoà, huyện Kim 
Thành, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 31: Mồi câu cá; thức ăn cho cá làm từ cám, bột ngũ cốc, bột cá và hương liệu. 
 
 

(210) 4-2015-31401 (220) 10.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.7.25; 5.3.20; 26.1.11(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh: Cơ sở sản 
xuất chè Thái Phát  (VN) 
Số nhà 16, khu tập thể A34, ngõ 136 Hồ 
Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
 

 
(210) 4-2015-31402 (220) 10.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A3.4.2; A3.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hùng Phát  (VN) 
Số 70 Lê Lợi, phường Nguyễn Trãi, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa tươi, sữa bột, các sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2015-31403 (220) 10.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A3.4.2; A3.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hùng Phát  (VN) 
Số 70 Lê Lợi, phường Nguyễn Trãi, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa tươi, sữa bột, các sản phẩm sữa. 
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(210) 4-2015-31404 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A16.1.5; 26.1.2; 26.1.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
AUDIO Huy Lan Anh  (VN) 
Số 29, đường Hai Bà Trưng, phường 

Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo, xuất nhập khẩu và kinh doanh các thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm 

thanh hoặc hình ảnh.  
 

 
(210) 4-2015-31405 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 3.9.16; 3.9.1; 1.15.24; 26.1.2 

(591) Xanh dương, vàng, trắng, xanh dương 

nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại tư 
vấn dịch vụ Biển Việt  (VN) 
66A Tạ Quang Bửu, phường 1, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản; 

mua bán máy móc, thiết bị ngành thủy sản; mua bán phân bón, hóa chất sử dụng trong 

công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2015-31406 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(591) Xanh da trời, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH máy may Kim 
MÃ  (VN) 
86 đường số 53C, khu phố 9, phường Tân 

Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy may, linh kiện, phụ tùng máy may; nghiên cứu thị trường; thăm 

dò dư luận; đại lý thương mại; môi giới thương mại. 
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(210) 4-2015-31407 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Xanh lá cây, trắng (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu thiết bị và 
phụ tùng Minh Tuấn  (VN) 
Số 69 Nguyễn Thái Học, phường Điện 
Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy khâu công nghiệp và phụ tùng thay thế.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán máy khâu công nghiệp, máy khâu gia đình và phụ tùng thay thế.  
 
 

(210) 4-2015-31409 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.9.15; 4.5.21; 4.5.5 
(591) Vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kiều Đông 
Gia  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà EuroWindow, số 27 
Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
 
 

(210) 4-2015-31410 (220) 10.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 4.3.9; 4.3.7; 3.4.13 (540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế KIRIN  
(VN) 
01 đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu, dầu xả tóc, kem duỗi thẳng tóc, thuốc uốn tóc, thuốc nhuộm tóc, 
dầu dưỡng tóc, mỹ phẩm xịt dưỡng tóc, kem dưỡng tóc, sáp tạo nếp tóc (wax tạo nếp tóc). 

 

 
(210) 4-2015-31411 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Vũ Trọng Thuỷ  
(VN) 
Khu phố Trần Phú, phường Đông Ngàn, 
thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh; bánh mì; bánh ngọt; bánh kem; kẹo; kem ăn.  
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(210) 4-2015-31412 (220) 10.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 24.9.1; 25.1.6; A5.5.20; A1.1.10; 26.1.1 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Vũ Trọng Thuỷ  
(VN) 
Khu phố Trần Phú, phường Đông Ngàn, 
thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh; bánh mì; bánh ngọt; bánh kem; kẹo; kem ăn.  
 

 
(210) 4-2015-31413 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Trần Thị Mận  (VN) 

Xóm 4 phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 02: Thuốc màu; sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); vécni; mực in; chất chống gỉ; 
chất chống ăn mòn.  

 
 

(210) 4-2015-31415 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.2; A1.1.12; 26.1.1; 26.5.1; 

A5.5.20; 26.3.4; 26.7.25 
(591) Đen, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Kim Cương Đen  (VN) 
76 Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ lưu niệm. 
 

 
(210) 4-2015-31418 (220) 10.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.15; 26.15.15; 16.3.17 
(591) Trắng, xanh ngọc 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH AMERICAN AQUA 
Việt Nam  (VN) 
57/6 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nuôi trồng thủy sản.  
 

Nhóm 02: Sơn, vôi quét tường (sơn nước, sơn bột dùng sơn nhà).  
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Nhóm 05: Thuốc thú y thủy sản ( thuốc trị và phòng bệnh cho tôm).  
 

Nhóm 31: Thức ăn bổ sung cho thuỷ sản. 
 

 
(210) 4-2015-31420 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2015-31421 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-31422 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
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(210) 4-2015-31423 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-31424 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tân Đức  (VN) 
Số 1, ngách 2, ngõ Kiến Thiết, phố 
Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-31425 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tân Đức  (VN) 
Số 1, ngách 2, ngõ Kiến Thiết, phố 
Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-31426 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tâm An Phát  (VN) 
Số 2 đường số 5, cư xá Bình Thới, 
phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-31427 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tâm An Phát  (VN) 
Số 2 đường số 5, cư xá Bình Thới, 
phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-31428 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tâm An Phát  (VN) 
Số 2 đường số 5, cư xá Bình Thới, 
phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-31429 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI  (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-31430 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần sinh học 

dược phẩm Ba Đình  (VN) 
Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương 
Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-31431 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất BOMBO  (VN) 
33 Trương Công Định, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Cây inox nhọn [chốt định vị bằng kim loại]. 
 

Nhóm 09: Vòng định cỡ; túi vải [bao (túi)  đặc biệt dùng cho thiết bị dụng cụ nhiếp ảnh]; 
giá đỡ kính lọc [giá đỡ cho thiết bị máy ảnh]. 

 

 
(210) 4-2015-31432 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần PAC  (VN) 

Thôn Tứ Mỹ, xã Phùng Chí Kiên, huyện 
Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt muỗi và côn trùng.  
 

 
(210) 4-2015-31433 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.3; A1.1.9 
(591) Xám, hồng 

(540) 

 

(731) Lê Thị Tuyết Sương  (VN) 
Số 120/26 Trường Chinh, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người. 
 

 
(210) 4-2015-31434 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thuốc lá Đồng Tháp  (VN) 
Số 10, Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú Long, 
xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh 
Đồng Tháp 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2015-31435 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.15.15; A1.1.12; 1.15.9 
(591) Xám, trắng, ánh kim 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH T.M.C  (VN) 
14 Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2015-31436 (220) 10.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.13.1; 26.1.1; 26.1.5; 

5.7.1; 26.4.9 
(591) Nâu cánh ván 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Đại Phố  (VN) 
132/1 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê các loại. 
 

 
(210) 4-2015-31437 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 5.7.3; 5.7.5; A5.3.13 
(591) Cam, nâu, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Hoa Cương Đất Việt  (VN) 
Lầu 2, tòa nhà OSC, 161 Võ Văn Tần, 
phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp. 
 

 
(210) 4-2015-31438 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Hương 

Mừng  (VN) 
Số 24 Đại học Dân Lập, phường Dư 
Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố 
Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: điện thoại di động và các thiết bị điện tử liên quan đến điện thoại di 
động như: tai nghe, loa, đầu sạc điện thoại, pin, pin sạc dự phòng di động, dây cáp USB. 

 

 
(210) 4-2015-31440 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.5; 1.15.15 
(591) Trắng, vàng, da cam, đen, nâu, xanh lá 

cây 
(731) Công ty cổ phần Nafoods 

Group  (VN) 
Số 47, đường Nguyễn Cảnh Hoan, 
phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước ép hoa quả. 
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(210) 4-2015-31441 (220) 10.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.15; 1.15.5 
(591) Trắng, da cam, đen, vàng, cam, nâu, 

xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Nafoods 

Group  (VN) 
Số 47, đường Nguyễn Cảnh Hoan, 
phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước ép hoa quả. 
 

 
(210) 4-2015-31442 (220) 10.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.15; 25.5.25 
(591) Trắng, đỏ, đen, vàng, cam, hồng, nâu, 

xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Nafoods 

Group  (VN) 
Số 47, đường Nguyễn Cảnh Hoan, 
phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước ép hoa quả. 
 

 
(210) 4-2015-31443 (220) 10.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.15; 1.15.5 
(591) Trắng, tím hồng, hồng, đỏ đen, vàng, 

cam, nâu, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Nafoods 

Group  (VN) 
Số 47, đường Nguyễn Cảnh Hoan, 
phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước ép hoa quả. 
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(210) 4-2015-31444 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.15; 1.15.5 

(591) Trắng, tím, vàng, da cam, hồng, nâu, 

xanh lá cây, xanh đen 

(731) Công ty cổ phần Nafoods 
Group  (VN) 
Số 47, đường Nguyễn Cảnh Hoan, 

phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước ép hoa quả. 
 

 
(210) 4-2015-31445 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.2; A26.11.8 

(591) Xanh dương, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
công nghệ Franson Quốc tế  
(VN) 
Số 179 phố Hàng Bông, phường Hàng 

Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 

Nội  
 

(511)   Nhóm 06: ụ nổi bằng kim loại (dùng để buộc tàu thuyền).  

 

Nhóm 12: Tàu thuyền, ca nô, du thuyền. 
 

 
(210) 4-2015-31446 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A5.3.13; 26.1.1; 26.4.3; A5.3.14 

(731) Công ty TNHH PINUT  (VN) 
Số 467/100 Lê Đức Thọ, phường 16, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh kẹo; đồ gia vị; thực phẩm giàu 

tinh bột; cà phê, bột. 
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(210) 4-2015-31447 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) GENERAL MOTORS LLC  (US) 

300 Renaissance Center, City of Detroit, 
State of Michigan 48265-3000, United 
States of America 

(540) 

  (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất phụ gia để sử dụng với nhiên liệu động cơ đốt trong; hóa chất phụ gia 
để tăng cường hiệu quả hoạt động của các loại dầu, mỡ bôi trơn và nhiên liệu động cơ đốt 
trong; hoạt chất hóa học bảo vệ động cơ và hóa chất phụ gia dùng cho dầu động cơ, xăng 
và dầu nhiên liệu đi-ê-zen, chất lỏng truyền dẫn và hệ thống làm mát. 

 

Nhóm 04: Dầu và chất lỏng gốc dầu dùng cho động cơ và hộp truyền động; dầu, mỡ bôi 
trơn và chất bôi trơn. 

 

 
(210) 4-2015-31448 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.4.2; A26.4.24; 

1.15.23; A26.11.12 
(731) GENERAL MOTORS LLC  (US) 

300 Renaissance Center, City of Detroit, 
State of Michigan 48265-3000, United 
States of America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất phụ gia để sử dụng với nhiên liệu động cơ đốt trong; hóa chất phụ gia 
để tăng cường hiệu quả hoạt động của các loại dầu, mỡ bôi trơn và nhiên liệu động cơ đốt 
trong; hoạt chất hóa học bảo vệ động cơ và hóa chất phụ gia dùng cho dầu động cơ, xăng 
và dầu nhiên liệu đi-ê-zen, chất lỏng truyền dẫn và hệ thống làm mát. 

 

Nhóm 04: Dầu và chất lỏng gốc dầu dùng cho động cơ và hộp truyền động; dầu, mỡ bôi 
trơn và chất bôi trơn. 

 

 
(210) 4-2015-31449 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) GENERAL MOTORS LLC  (US) 

300 Renaissance Center, City of Detroit, 
State of Michigan 48265-3000, United 
States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe gắn động cơ và bộ phận của xe gắn động cơ. 
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(210) 4-2015-31450 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A1.1.10; 26.15.15; A26.1.18 
(591) Xanh da trời, xanh rêu, xanh biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng công 
trình và thương mại Hoàng 
Anh  (VN) 
43 Trung Mỹ Tây, 13A, KP 5,  phường 
Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 
 

 
(210) 4-2015-31451 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1 
(591) Xanh dương, đen, đỏ, vàng, cam, lục, 

lam, chàm, tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế C&T  
(VN) 
60A Trường Sơn, phường 02, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản (trung tâm thương mại; văn phòng; căn hộ); mua bán bất 
động sản; mua bán căn hộ, đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản. 

 

 
(210) 4-2015-31452 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.15; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh lá, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư căn 
hộ xanh CT - Dầu Khí  (VN) 
259 Điện Biên Phủ, phường 07, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê 
văn phòng [bất động sản], cho thuê căn hộ.  

 

 
(210) 4-2015-31453 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.5.1; 26.15.1; 4.5.3; 4.5.21; 26.1.1; 4.5.2
(591) Xanh dương, xanh lá, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ngôi nhà thân 
yêu I-HOME  (VN) 
359 Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại, công trình xây dựng bằng kim loại, tấm kim 
loại dùng cho xây dựng, khung kim loại dùng cho xây dựng, khung nhà kính bằng kim 
loại, công trình xây dựng bằng thép. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); đại lý bất động sản, quản lý bất động sản, 
môi giới bất động sản; đính giá bất động sản, cho thuê bất động sản. 

 

Nhóm 39: Đại lý du lịch, đóng gói và lữu trữ hàng hóa, cho thuê chỗ để xe, dịch vụ giữ 
chỗ và đặt chỗ cho các chuyến đi, môi giới vận tải, dịch vụ giao hàng. 

 

Nhóm 41: Đào tạo nghề, giải trí, tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; tổ chức, sắp 
xếp và tiến hành hội thảo, dịch vụ câu lạc bộ (thể thao, giải trí, giáo dục), tổ chức các cuộc 
thi (thể thao, giải trí, giáo dục). 

 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện, thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên, chăm sóc sức khỏe, 
dịch vụ  chăm sóc thú nuôi, cho thuê thiết bị y tế, dịch vụ lâm nghiệp. 

 

Nhóm 45: Hoạt động dịch vụ phục hôn lễ; dịch vụ phục vụ tang lễ, dịch vụ pháp lý, dịch 
vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản, các dịch vụ cá nhân và xã hội được cung cấp bởi 
người khác phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu của các nhân, dịch vụ trông nhà. 

 
 

(210) 4-2015-31454 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 4.5.21; 

26.15.1 
(591) Xanh dương, xanh lá, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH ngôi nhà thân 
yêu I-HOME  (VN) 
359 Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại, công trình xây dựng bằng kim loại, tấm kim 
loại dùng cho xây dựng, khung kim loại dùng cho xây dựng, khung nhà kính bằng kim 
loại, công trình xây dựng bằng thép. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); đại lý bất động sản, quản lý bất động sản, 
môi giới bất động sản; định giá bất động sản, cho thuê bất động sản. 

 

Nhóm 39: Đại lý du lịch, đóng gói và lữu trữ hàng hóa, cho thuê chỗ để xe, dịch vụ giữ 
chỗ và đặt chỗ cho các chuyến đi, môi giới vận tải, dịch vụ giao hàng. 

 

Nhóm 41: Đào tạo nghề, giải trí, tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; tổ chức, sắp 
xếp và tiến hành hội thảo, dịch vụ câu lạc bộ (thể thao, giải trí, giáo dục), tổ chức các cuộc 
thi (thể thao, giải trí, giáo dục). 

 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện, thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên, chăm sóc sức khỏe, 
dịch vụ  chăm sóc thú nuôi, cho thuê thiết bị y tế, dịch vụ lâm nghiệp. 

 

Nhóm 45: Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ; dịch vụ phục vụ tang lễ, dịch vụ pháp lý, 
dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản, các dịch vụ cá nhân và xã hội được cung cấp 
bởi người khác phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu của các nhân, dịch vụ trông nhà. 
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(210) 4-2015-31456 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.2 

(591) Xanh, đỏ đô 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thương mại DTS 
Việt Nam   (VN) 
Số 30, ngõ 144/4 phố Quan Nhân, 

phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (thời trang), thắt lưng (trang phục thời trang); đồ đội đầu (thời trang); 

đồ đi chân (thời trang); khăn quàng cổ; khẩu trang (trang phục). 
 

 
(210) 4-2015-31457 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.2; A26.11.8 

(591) Hồng đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại DTS 
Việt Nam   (VN) 
Số 30, ngõ 144/4 phố Quan Nhân, 

phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (thời trang), thắt lưng (trang phục thời trang); đồ đội đầu (thời trang); 

đồ đi chân (thời trang); khăn quàng cổ; khẩu trang (trang phục).  
 

 
(210) 4-2015-31458 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A9.7.19; 25.1.6; A8.5.3 

(591) Đỏ, vàng, trắng, vàng đậm, xanh lam 

đậm, xanh lam nhạt, đỏ nâu, nâu đậm, 

nâu nhạt 

(731) Công ty cổ phần chế biến 
thực phẩm nông sản xuất 
khẩu Nam Định  (VN) 
Đường Trần Nhân Tông, phường Trần 

Quang Khải, thành phố Nam Định, tỉnh 

Nam Định 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Xúc xích hong khói; thịt chân giò hong khói; thịt thăn hong khói; thịt rọi hong 

khói. 
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(210) 4-2015-31459 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Vàng, đen, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH PALDO VINA  (VN)

Cụm công nghiệp Đồng Lạng, xã Phù 
Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền. 
 

 
(210) 4-2015-31460 (220) 10.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 24.13.1; 26.1.1; 26.7.5 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, đỏ 
(731) Lê Văn Thành  (VN) 

Số 369 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế như: nhiệt kế, băng 
dính dùng trong y tế, bông, băng, gạc, bao cao su, cồn sát khuẩn, nước rửa vết thương.  

 

 
(210) 4-2015-31461 (220) 10.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 24.13.1; 26.3.23 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, đỏ 
(731) Lê Văn Thành  (VN) 

Số 369 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế như: nhiệt kế, băng 
dính dùng trong y tế, bông, băng, gạc, bao cao su, cồn sát khuẩn, nước rửa vết thương. 

 

 
(210) 4-2015-31462 (220) 10.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 1.1.1; 26.1.4; 26.2.7; 1.3.1 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, đen, xanh dương 

đậm 

(540) 

  

(731) Đỗ Anh Tuấn   (VN) 
35/7A Hoàng Văn Thái, phường Hoa Lư, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót nam, nữ, quần áo thời trang. 
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(210) 4-2015-31463 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.2.7; 1.3.1 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, đen, xanh dương 

đậm 

(540) 

  

(731) Đỗ Anh Tuấn   (VN) 
35/7A Hoàng Văn Thái, phường Hoa Lư, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót nam, nữ, quần áo thời trang. 
 

 
(210) 4-2015-31464 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.2.7; 1.3.1 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, đen, xanh dương 

đậm 

(540) 

  

(731) Đỗ Anh Tuấn   (VN) 
35/7A Hoàng Văn Thái, phường Hoa Lư, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót nam, nữ, quần áo thời trang. 
 

 
(210) 4-2015-31465 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 1.3.1; A1.3.17 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, đen, xanh dương 

đậm 

(540) 

  

(731) Đỗ Anh Tuấn  (VN) 
35/7A Hoàng Văn Thái, phường Hoa Lư, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót nam, nữ, quần áo thời trang. 
 

 
(210) 4-2015-31466 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Vũ Việt Hải  (VN) 
Số 116, ngách 41/22 TT Cao su Sao 
Vàng, đường Khương Đình, phường 
Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1718 

(511)   Nhóm 11: Quạt phun sương, dùng điện, quạt điện dân dụng, quạt điện dùng trong công 
nghiệp, bình lọc nước uống, thiết bị và máy móc để làm sạch nước, hệ thống và thiết bị 
làm lạnh. 

 

 
(210) 4-2015-31467 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 26.1.1; 26.1.5 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, cam, vàng, 

trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và dịch vụ du 
lịch TODAY  (VN) 
250 Thanh Thủy, phường Thuận Phước, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải: du lịch.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp chỗ ở 
tạm thời bao gồm dịch vụ đặt chỗ cho khách du lịch, cụ thể là qua các hãng du lịch hoặc 
môi giới du lịch.  

 

 
(210) 4-2015-31469 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 18.3.2; 26.3.1; A26.11.8; 1.3.1 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH Minh Long I  

(VN) 
333 khu phố Hưng Lộc, phường Hưng 
Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, cho thuê không gian quảng cáo, mua bán các sản phẩm gốm sứ mỹ 
nghệ, gốm sứ dân dụng chất lượng cao, thủy tinh các loại, đồ thủ công mỹ nghệ, hàng lưu 
niệm, hàng đan lát, tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác, sách báo, tạp chí văn 
phòng phẩm, dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ sao chụp; xử lý văn bản, biên tập số 
liệu thống kê, cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; thông tin kinh 
doanh; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; dịch 
vụ cung cấp các thông tin giao dịch về thương mại và kinh doanh, nghiên cứu thị trường; 
thăm dò dư luận; điều tra thương mại; khảo sát kinh doanh thương mại; dịch vụ giới thiệu 
sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tổ chức triển lãm cho 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng 
hoặc quảng cáo.  
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(210) 4-2015-31470 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; 1.15.23; 

26.4.2 

(591) Trắng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Tuấn Hoài  (VN) 
101 Ngô Đức Kế, phường Vinh Tân, 

thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-31471 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.1; A5.5.20; 1.15.17 

(591) Đen, đỏ, trắng 

(731) JUNG YONG JOON  (KR) 

No. 113 Dong 703 Ho, Hyundae-Apt 

148, Bonggongnam-ro, Gumisi Gyeong 

Sang Buk - Do, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 

Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cửa hàng cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2015-31473 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(591) Trắng, xám, đen 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Nguyên Liệu Sữa Bình 
Minh  (VN) 
569 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn như: nước ngọt; nước giải khát; nước trái cây; nước khoáng; 

xi - rô.  
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(210) 4-2015-31474 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.9.1; 5.5.16; 26.1.1; 5.5.19 
(591) Đen, đỏ, hồng cánh sen, xanh đậm, tím, 

xanh lá cây, cam 
(731) Nguyễn Thị Phước Hoa  (VN) 

ấp Phước Tân 2, xã Phan, huyện Dương 
Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giảng dạy và hướng dẫn tập luyện Yoga; dịch vụ phòng tập Yoga; câu 
lạc bộ khiêu vũ; câu lạc bộ thể dục thể thao, dịch vụ phòng tập thể dục thể thao. 

 

 
(210) 4-2015-31475 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, đen, đỏ, xám 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại xuất nhập khẩu 
Vang Đỏ  (VN) 
136/15 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

Nhóm 35: Mua bán: rượu, đồ uống có cồn.  
 

 
(210) 4-2015-31476 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa  (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm 

để tắm; xà phòng. 
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(210) 4-2015-31477 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; A25.7.21; 1.15.23 
(591) Xanh, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm 
để tắm; xà phòng. 

 

 
(210) 4-2015-31478 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm 
để tắm; xà phòng. 

 

 
(210) 4-2015-31479 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm 
để tắm; xà phòng. 
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(210) 4-2015-31480 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa  (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm 

để tắm; xà phòng. 
 
 

(210) 4-2015-31481 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa  (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm 

để tắm; xà phòng. 
 
 

(210) 4-2015-31482 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa  (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm 

để tắm; xà phòng. 
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(210) 4-2015-31483 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa  (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm 

để tắm; xà phòng. 
 
 

(210) 4-2015-31484 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm 

để tắm; xà phòng. 
 
 

(210) 4-2015-31485 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm 

để tắm; xà phòng. 
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(210) 4-2015-31486 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm 

để tắm; xà phòng. 
 
 

(210) 4-2015-31487 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm 

để tắm; xà phòng. 
 
 

(210) 4-2015-31488 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm 

để tắm; xà phòng. 
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(210) 4-2015-31489 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm 

để tắm; xà phòng. 
 
 

(210) 4-2015-31490 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm 

để tắm; xà phòng. 
 
 

(210) 4-2015-31491 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm 

để tắm; xà phòng. 
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(210) 4-2015-31492 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm 

để tắm; xà phòng. 
 
 

(210) 4-2015-31493 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm 

để tắm; xà phòng. 
 
 

(210) 4-2015-31494 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm 

để tắm; xà phòng. 
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(210) 4-2015-31495 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm 
để tắm; xà phòng. 

 
 

(210) 4-2015-31496 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm 
để tắm; xà phòng. 

 
 

(210) 4-2015-31497 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) WOONGJIN FOODS CO., LTD.  (KR) 

6FL., KTIS Sungin Bldg., 390, Jongno, 
Jongno-gu, Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước ép gạo [đồ uống không cồn]; nước ép gạo nâu [đồ uống không cồn]; nước 
ép rau [đồ uống]; nước ép trái cây; nước sô đa; nước khoáng [đồ uống]. 

 
 

(210) 4-2015-31498 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) E. I. DU PONT DE NEMOURS AND 

COMPANY  (US) 
Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, 
Wilmington, Delaware, 19805, USA 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 09: Quần áo bảo hộ, cụ thể là, bộ áo liền quần dùng trong môi trường phòng sạch. 
 

 
(210) 4-2015-31502 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.5.20; 1.7.6; A5.5.21 
(591) Xanh ngọc, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
tổng hợp Nam Phú   (VN) 
P205 ngõ 118 đường Hoàng Quốc việt, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Các thiết bị, dụng cụ và đồ y tế. 

 

 
(210) 4-2015-31503 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.13.25; A26.11.12 
(591) Xanh cốm, vàng cam 

(540) 

  

(731) Đàm Thị Thanh Thuỳ  (VN) 
Số 165/292 Lạch Tray, phường Kênh 
Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dùng cho mục đích y tế, cụ thể: thực phẩm chức năng 

dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2015-31504 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 25.5.25; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đỏ, vàng, nâu, đen, trắng 
(731) MEAT-COMPANION CO., LTD.   (JP) 

6-65-9, Fujimi-cho, Tachikawa-shi, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; thịt đã chế biến; thịt đóng hộp; thịt được bảo quản; thịt đông lạnh; thịt đã 

được nấu chín; thịt đã được sấy khô; chiết xuất thịt dùng cho thực phẩm; thực phẩm, đổ ăn 
được làm từ thịt; thịt muối; nước thịt nấu đông; thịt bò.  
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(210) 4-2015-31505 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(300) 86/754,590 11.09.2015 US 

(731) BEST WESTERN INTERNATIONAL, 
INC.   (US) 
6201 North 24th Parkway, Phoenix, 
Arizona 85016, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 
 

(210) 4-2015-31506 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 4.3.3; 4.3.19; 26.1.2; 5.3.6 
(591) Đỏ nâu, trắng, xanh lá cây, vàng, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại tư vấn đầu tư 
Thiên Lộc  (VN) 
4A47 đường Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm 
Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; phân đạm; hợp chất ni tơ; ni tơ; hoá chất dùng 
trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất 
diệt ký sinh trùng).  

 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, chế phẩm phân bón, phân đạm, hợp chất ni tơ, ni tơ, hoá 
chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ 
sâu và chất diệt ký sinh trùng).  

 

 
(210) 4-2015-31507 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.9.16; 3.9.1; A5.1.16; A5.1.6; A6.3.4; 

26.1.2 
(591) Đỏ, đen, xanh lá cây, xám, xanh dương 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Trần Hữu Nghị  (VN) 
ấp Ông Quyền, xã Tân Ân Tây, huyện 
Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 29: Cua muối; ba khía muối; cá muối; thịt muối; thực phẩm chế biến từ cá; cá 
không còn sống.  
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(210) 4-2015-31508 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH Hoá Tiên Tiến  (VN)

Lô e 17 đường số 12, KCN Lê Minh 
Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại thuộc nhóm này. 
 

 
(210) 4-2015-31509 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 
124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; nước dùng.  
 

Nhóm 30: Nước tương; gia vị; cháo ăn liền; bột dinh dưỡng ăn liền; súp ăn liền; tương ớt; 
tương cà; xốt gia vị; miến; các sản phẩm chế biến từ gạo ăn liền như bún, phở, bánh canh, 
bánh đa, cháo, nui. 

 

 
(210) 4-2015-31510 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 26.13.1 
(591) Đen, nâu vàng 
(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 
124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-31511 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

KOREA VINA  (VN) 
Số nhà 59, tổ 2, làn 3, dãy 5, đường 
Hùng Vương, phường Ngô Quyền, thành 
phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm; xà phòng; chất tẩy rửa; dầu gội dầu.  
 

 
(210) 4-2015-31512 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty TNHH găng tay DONG 
WON Việt Nam  (VN) 
Cụm công nghiệp làng nghề Hoàng Xá, 

xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh 

Phú Thọ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Găng tay bảo hộ; mặt nạ bảo hộ; giày bảo hộ lao động; quần áo bảo hộ lao 

động; mũ bảo hộ lao động, khẩu trang bảo hộ lao động (tất cả nhằm mục đích phòng 

chống tai nạn gia công).  
 

 
(210) 4-2015-31513 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A2.1.23 

(591) Đen, vàng 

(731) Công ty TNHH dịch vụ Trịnh 
Quốc  (VN) 
Số 127 Đinh Núp, phường Tân Lập, 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tuyển dụng việc làm; dịch vụ tuyển dụng lao động.  
 

 
(210) 4-2015-31515 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
KOREA VINA  (VN) 
Số nhà 59, tổ 2, làn 3, dãy 5, đường 

Hùng Vương, phường Ngô Quyền, thành 

phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm; xà phòng; chất tẩy rửa; dầu gội dầu.  
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(210) 4-2015-31516 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A11.3.4 
(591) Nâu, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Gia Phát  (VN) 
Hẻm 383 Nguyễn Văn Cừ, tổ 7, khối 9, 
phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao. 
 

 
(210) 4-2015-31517 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 15.7.1; 26.2.7; 25.5.3; A1.1.10 
(591) Đỏ, vàng, xanh cây, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Cơ Khí 17  (VN) 
Thôn Xuân Kỳ, xã Đông Xuân, huyện 
Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh bao gồm: vòi sen, chậu rửa; máy lọc nước; bếp nướng.  
 

Nhóm 14: Huy chương; đồng hồ; đồ trang sức bằng đá quý kim loại; đồ trang sức bằng 
kim loại quý đồ trang sức, đồ kim hoàn  

 

Nhóm 17: Vật liệu bịt kín; vật liệu cách âm; vật liệu cách điện, cách nhiệt; sợi dây để hàn 
bằng chất dẻo.  

 

Nhóm 21: Đồ gia dụng gồm: dụng cụ nhà bếp; bát; đĩa; cốc; chén.  
 

Nhóm 28: Dụng cụ rèn luyện hình thể; thiết bị tập luyện thể hình.  
 

 
(210) 4-2015-31518 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.10; 26.2.7; 15.7.1; 25.5.3 
(591) Đỏ, vàng, xanh cây, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Cơ Khí 17  (VN) 
Thôn Xuân Kỳ, xã Đông Xuân, huyện 
Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh bao gồm: vòi sen, chậu rửa; máy lọc nước; bếp nướng.  
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Nhóm 14: Huy chương; đồng hồ; đồ trang sức bằng đá quý kim loại; đồ trang sức bằng 
kim loại quý đồ trang sức, đồ kim hoàn.  

 

Nhóm 17: Vật liệu bịt kín; vật liệu cách âm; vật liệu cách điện, cách nhiệt; sợi dây để hàn 
bằng chất dẻo.  

 

Nhóm 21: Đồ gia dụng gồm: dụng cụ nhà bếp; bát; đĩa; cốc; chén.  
 

Nhóm 28: Dụng cụ rèn luyện hình thể; thiết bị tập luyện thể hình.  
 

 
(210) 4-2015-31519 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.4.4; A9.3.13 
(731) Đỗ Thanh Huyền  (VN) 

Số nhà 17, ngõ 401, đường Cổ Nhuế, 
phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo.  
 
 

(210) 4-2015-31522 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 24.15.21; 7.3.11 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Liên 

Hiệp Thành   (VN) 
Số 745 Phạm Hùng, phường 8, thành phố 
Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi. 
 

 
(210) 4-2015-31523 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.15.15; A7.1.12; A25.7.21; 5.7.5 
(591) Đen, trắng, vàng, vàng nhạt, vàng cam, 

xanh lơ, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, 
ghi xám nhạt, tím nhạt, nâu, nâu đỏ 

(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  
(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; đường ăn kiêng (sử 
dụng cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 30: Đường; đường ăn kiêng dùng làm thực phẩm (không sử dụng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2015-31524 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.5.1; 5.7.5; A11.3.4; A26.11.8 
(591) Nâu, nâu đỏ, nâu nhạt, vàng, vàng cam, 

ghi xám nhạt, tím nhạt, trắng, trắng bạc 
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; đường ăn kiêng (sử 
dụng cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 30: Đường; đường ăn kiêng dùng làm thực phẩm (không sử dụng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2015-31525 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Thuốc lá Cửu 
Long  (VN) 
Số 4D, đường Nguyễn Trung Trực, 
phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh 
Vĩnh Long 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2015-31528 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) FONTERRA BRANDS (SINGAPORE) 

PTE LIMITED   (SG) 
1 George Street, #08-01 One George 
Street, Singapore 049145, Singapore 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng, chất ăn kiêng, đồ uống ăn kiêng và chất thay thế bữa ăn 
dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh và em bé bao gồm sữa bột cho trẻ sơ 
sinh và em bé; chất bổ sung ăn kiêng để bổ sung chất cho người có chế độ ăn kiêng thông 
thường hoặc nhằm tăng cường sức khỏe; vitamin và hợp chất vitamin dùng cho người; chất 
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bổ sung khoáng chất dùng cho thực phẩm; chất bổ trợ dinh dưỡng; chất bổ sung dinh 
dưỡng; chất nuôi cấy (mô nuôi cấy) dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 29: Sản phẩm bơ sữa (được xếp trong nhóm này); đồ uống và bột, tất cả được chế 
biến trên cơ sở sữa; sữa; sản phẩm sữa; sữa bột; sữa giàu prôtêin; kem (sản phẩm sữa); bơ; 
dầu ăn; mỡ ăn; phô mai; nước sữa; sữa chua; sản phẩm tráng miệng trong nhóm này (được 
làm chủ yếu từ bơ sữa). 

 

 
(210) 4-2015-31529 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) BORYUNG MEDIENCE CO., LTD.  (KR)

136, Changgyeonggung-ro, Jongno-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm chống nắng; kem dưỡng da/nước thơm dùng cho mặt và cơ 
thể; sữa tắm; tăm bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem đánh răng; nước súc miệng 
không chứa thuốc; xà phòng dùng cho mục đích gia dụng; chất tẩy rửa có nguồn gốc từ 
dầu mỏ dùng cho mục đích gia dụng; chất làm mềm vải dùng để giặt; chế phẩm làm sạch 
dùng cho mục đích gia dụng; chế phẩm vệ sinh thân thể; dầu gội đầu. 

 

 
(210) 4-2015-31530 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) BORYUNG MEDIENCE CO., LTD.  

(KR) 
136, Changgyeonggung-ro, Jongno-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)
 

(511)   Nhóm 10: Đệm lót cho mục đích y tế; bình sữa trẻ em dùng để lưu trữ sữa mẹ; bơm dùng 
để hút sữa mẹ; bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả của bình sữa cho trẻ em bú; vòng kích 
thích việc mọc răng; núm vú giả dùng cho trẻ em ngậm; dụng cụ xông thuốc. 

 

 
(210) 4-2015-31531 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) BORYUNG MEDIENCE CO., LTD.  (KR)

136, Changgyeonggung-ro, Jongno-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ trực tuyến/trực tiếp tại các điểm bán hàng mỹ 
phẩm/chất tẩy rửa/khăn vải/vật dụng hàng ngày/thực phẩm cho em bé (ngoại trừ sữa bột 
cho em bé)/dụng cụ cai sữa/quần áo. 
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(210) 4-2015-31532 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) MERCK SHARP & DOHME CORP.  

(US) 
One Merck Drive, Whitehouse Station, 
New Jersey 08889, USA 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-31533 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Đức Minh  (VN) 
Phòng 1404, CT5A, khu đô thị Xa La, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: hạt nhựa, vật liệu xây dựng, sợi thủy tinh, bồn chứa nước, 

thiết bị vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2015-31534 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Lại Thị Huê  (VN) 
Thôn Đào, xã Liêm Tiết, thành phố Phủ 
Lý, tỉnh Hà Nam 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép thời trang, mỹ phẩm, điện thoại di động, phụ kiện 

điện thoại. 
 

 
(210) 4-2015-31536 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 26.1.1; 3.7.11 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
tư vấn Bình Lợi  (VN) 
Tổ dân phố 9, phường Bắc Nghĩa, thành 
phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn. 
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(210) 4-2015-31537 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 1.15.23; 26.15.15; A26.11.12; 17.2.5 

(591) Trắng, xanh, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần SSG Văn 
Thánh  (VN) 
Số 92 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 

8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Các dịch vụ quảng cáo bao gồm dịch vụ quảng cáo trên trang web, dịch vụ tiếp 

cận thị trường trực tiếp, dịch vụ quảng cáo xúc tiến bán hàng, dịch vụ tư vấn về quảng cáo, 

dịch vụ tiếp xúc với công chúng, lập kết hoạch phương tiện thông tin đại chúng và phân 

tích phương tiện thông tin đại chúng. 

 

Nhóm 36: Các dịch vụ về bất động sản, cụ thể là quản lý bất động sản, kinh doanh bất 

động sản, cho thuê bất động sản, cho thuê văn phòng, cho thuê căn hộ, dịch vụ nhà ở. 

 

Nhóm 39: Thuê, cho thuê kho bãi, phương tiện thiết bị chuyên dùng để bốc xếp, bảo quản 

và vận chuyển hàng hoá; tổ chức và thực hiện các dịch vụ vận tải đa phương thức đối với 

container và các loại hàng hoá khác; đại lý tàu biển; môi giới cung ứng tầu biển; khai thác 

kho bãi, cảng thông quan nội địa (gồm dịch vụ xếp dỡ hàng hóa, container, kho nhận chứa 

hàng, vận chuyển từ kho ra tàu và từ tàu vào kho) và giao nhận hàng hoá.  
 

 
(210) 4-2015-31538 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Bùi Thị Thúy Linh  (VN) 
9§, A42, KP.6, phường Trung Dũng, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 

 

Nhóm 28: Găng tay thể thao, vật dụng bảo vệ ống chân (phụ kiện thể thao). 
 

 
(210) 4-2015-31541 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  
(731) Nguyễn Hoàng Bích Thủy  (VN)

22 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-31542 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A7.1.12; 7.1.24; A26.11.8 
(591) Xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thương mại 
Hà Tây  (VN) 
Số 7 Trần Phú, phường Văn Quán, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Bất động sản. 
 

Nhóm 37: Xây dựng. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn. 
 

 
(210) 4-2015-31543 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Blue  (VN) 
Tầng 5, lô D3/D6 khu đô thị mới Cầu 
Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-31546 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.13; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
TNC Sài Gòn  (VN) 
29/8 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn chống gỉ; sơn amiăng; sơn diệt khuẩn; sơn mài màu đồng thiếc; sơn 
phủ. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng, không bằng kim loại; lớp ốp, không bằng kim loại cho các 
công trình xây dựng; các sản phẩm bằng sành, dùng trong xây dựng (vật liệu xây dựng phi 
kim loại); gạch vuông lát nền, không bằng kim loại dùng cho xây dựng; ngói, đá lát sàn 
không bằng kim loại; ngói, không bằng kim loại. 

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, nhập khẩu, xuất khẩu các sản phẩm như: sơn, sơn chống gỉ, 
sơn amiăng, sơn diệt khuẩn, sơn mài màu đồng thiếc, sơn phủ, vật liệu xây dựng, không 
bằng kim loại, lớp ốp, không bằng kim loại cho các công trình xây dựng, các sản phẩm 
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bằng sành, dùng trong xây dựng, gạch vuông lát nền, không bằng kim loại dùng cho xây 
dựng, ngói, đá lát sàn không bằng kim loại, ngói, không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-31547 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
TNC Sài Gòn  (VN) 
29/8 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn chống gỉ; sơn amiăng; sơn diệt khuẩn; sơn mài màu đồng thiếc; sơn 
phủ. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng, không bằng kim loại; lớp ốp, không bằng kim loại cho các 
công trình xây dựng; các sản phẩm bằng sành, dùng trong xây dựng (vật liệu xây dựng phi 
kim loại); gạch vuông lát nền, không bằng kim loại dùng cho xây dựng; ngói, đá lát sàn 
không bằng kim loại; ngói, không bằng kim loại. 

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, nhập khẩu, xuất khẩu các sản phẩm như: sơn, sơn chống gỉ, 
sơn amiăng, sơn diệt khuẩn, sơn mài màu đồng thiếc, sơn phủ, vật liệu xây dựng, không 
bằng kim loại, lớp ốp, không bằng kim loại cho các công trình xây dựng, các sản phẩm 
bằng sành, dùng trong xây dựng, gạch vuông lát nền, không bằng kim loại dùng cho xây 
dựng, ngói, đá lát sàn không bằng kim loại, ngói, không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-31548 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.13; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
TNC Sài Gòn  (VN) 
29/8 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng, không bằng kim loại; lớp ốp, không bằng kim loại cho các 
công trình xây dựng; các sản phẩm bằng sành, dùng trong xây dựng (vật liệu xây dựng phi 
kim loại); gạch vuông lát nền, không bằng kim loại dùng cho xây dựng; ngói, đá lát sàn 
không bằng kim loại; ngói, không bằng kim loại. 

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, nhập khẩu, xuất khẩu các sản phẩm như: sơn, sơn chống gỉ, 
sơn amiăng, sơn diệt khuẩn, sơn mài màu đồng thiếc, sơn phủ, vật liệu xây dựng, không 
bằng kim loại, lớp ốp, không bằng kim loại cho các công trình xây dựng, các sản phẩm 
bằng sành, dùng trong xây dựng, gạch vuông lát nền, không bằng kim loại dùng cho xây 
dựng, ngói, đá lát sàn không bằng kim loại, ngói, không bằng kim loại. 
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(210) 4-2015-31549 (220) 11.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
TNC Sài Gòn  (VN) 
29/8 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng, không bằng kim loại; lớp ốp, không bằng kim loại cho các 
công trình xây dựng; các sản phẩm bằng sành, dùng trong xây dựng (vật liệu xây dựng phi 
kim loại); gạch vuông lát nền, không bằng kim loại dùng cho xây dựng; ngói, đá lát sàn 
không bằng kim loại; ngói, không bằng kim loại. 

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, nhập khẩu, xuất khẩu các sản phẩm như: sơn, sơn chống gỉ, 
sơn amiăng, sơn diệt khuẩn, sơn mài màu đồng thiếc, sơn phủ, vật liệu xây dựng, không 
bằng kim loại, lớp ốp, không bằng kim loại cho các công trình xây dựng, các sản phẩm 
bằng sành, dùng trong xây dựng, gạch vuông lát nền, không bằng kim loại dùng cho xây 
dựng, ngói, đá lát sàn không bằng kim loại, ngói, không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-31550 (220) 11.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.13; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
TNC Sài Gòn  (VN) 
29/8 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng, không bằng kim loại; lớp ốp, không bằng kim loại cho các 
công trình xây dựng; các sản phẩm bằng sành, dùng trong xây dựng; gạch vuông lát nền, 
không bằng kim loại dùng cho xây dựng; ngói, đá lát sàn không bằng kim loại; ngói, 
không bằng kim loại. 

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, nhập khẩu, xuất khẩu các sản phẩm như: sơn, sơn chống gỉ, 
sơn amiăng, sơn diệt khuẩn, sơn mài màu đồng thiếc, sơn phủ, vật liệu xây dựng, không 
bằng kim loại, lớp ốp, không bằng kim loại cho các công trình xây dựng, các sản phẩm 
bằng sành, dùng trong xây dựng, gạch vuông lát nền, không bằng kim loại dùng cho xây 
dựng, ngói, đá lát sàn không bằng kim loại, ngói, không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-31551 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu An Hưng Thịnh  (VN) 
188 Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 09: Mắt kính.  
 
 

(210) 4-2015-31552 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.9.1 
(591) Đỏ, xanh lam, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Cẩm Thành  
(VN) 
68/3 Xóm Đất, phường 8, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán khuy áo, nút áo vật liệu ngành may.  
 

 
(210) 4-2015-31553 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu An Hưng Thịnh  (VN) 
188 Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Mắt kính. 
 
 

(210) 4-2015-31555 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần tư vấn Dạy 
Con Nên Người  (VN) 
299/3A Lý Thường Kiệt, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo về sự sống; đào tạo kỹ năng sống, kỹ năng nói trước công chúng; tư vấn 
giáo dục; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục).  

 

 
(210) 4-2015-31558 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.15.15 
(591) Xanh lá cây đậm, nhạt, vàng đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH NORTH ATLANTIC  
(VN) 
53/176/10 đường số 4, khu phố 5, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Nước giải nhiệt động cơ. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1742 

Nhóm 03: Chất tẩy gỉ sét; chất tẩy dầu mỡ động cơ; nước rửa kính; chất tẩy vết bẩn trên 

sản phẩm làm từ da, giả da. 

 

Nhóm 04: Dầu thủy lực; mỡ bôi trơn. 
 

 
(210) 4-2015-31559 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.3; 26.1.1; 26.7.25; 26.4.10 

(591) Trắng, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hưng Nông  (VN) 
Số 9, đường số 1, khu phố 1, phường Tân 

Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bột, bột mì (thực phẩm).  
 

 
(210) 4-2015-31560 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm Hồng Khôi  (VN) 
764/64 Phạm Văn Chiêu, phường 13, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Giò lụa, giò thủ, chả chiên, nem chua, mọc, patê.  
 

 
(210) 4-2015-31562 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(591) Đỏ, xanh lá cây gradiant, đen, xám 

(540) 

  

(731) Công Ty TNHH sản xuất & 
thương mại TYT Đại Thành  
(VN) 
Số nhà 627, đường Nguyễn Văn Cừ, 

phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người.  
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(210) 4-2015-31563 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất & 
thương mại TYT Đại Thành  
(VN) 
Số nhà 627, đường Nguyễn Văn Cừ, 
phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người.  
 

 
(210) 4-2015-31564 (220) 11.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 25.1.25; 24.9.1 
(591) Hồng tím, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
thương mại Kim Mỹ    (VN) 
Đường 179, thôn Gia Cốc, xã Kiêu Kỵ, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người.  
 

 
(210) 4-2015-31565 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Hồng tím (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
thương mại Kim Mỹ   (VN) 
Đường 179 thôn Gia Cốc, xã Kiêu Kỵ, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người.  
 

 
(210) 4-2015-31566 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Hồng tím (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
thương mại Kim Mỹ    (VN) 
Đường 179, thôn Gia Cốc, xã Kiêu Kỵ, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người.  
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(210) 4-2015-31567 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Hồng tím (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
thương mại Kim Mỹ   (VN) 
Đường 179, thôn Gia Cốc, xã Kiêu Kỵ, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người.  
 
 

(210) 4-2015-31568 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) ASPEN GLOBAL INCORPORATED  

(MU) 
GBS Plaza, Cnr La Salette & Royal 
Roads, Grand Bay, Mauritius  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực 
phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực 
phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu dùng để 
băng bó; vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất 
diệt nấm, diệt cỏ.  

 
 

(210) 4-2015-31569 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) ASTRAZENECA AB   (SE) 

151 85 Sodertalje, Sweden  
(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất.  
 

(210) 4-2015-31570 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) ASTRAZENECA AB   (SE) 

151 85 Sodertalje, Sweden  
(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất. 
 
 

(210) 4-2015-31571 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) ASTRAZENECA AB   (SE) 

151 85 Sodertalje, Sweden  
(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất. 
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(210) 4-2015-31572 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Gia Tường  (VN) 
Quốc lộ 19, xã Bàu Cạn, huyện 
Chưprông, tỉnh Gia Lai 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón dùng trong nông nghiệp; chế phẩm phân bón.  

 

 
(210) 4-2015-31573 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Xanh lá cây, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Gia Tường  (VN) 
Quốc lộ 19, xã Bàu Cạn, huyện 
Chưprông, tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón dùng trong nông nghiệp; chế phẩm phân bón.  
 

Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; chủng vi sinh nuôi cấy dùng trong 
thú y; chế phẩm enzyme dùng cho mục đích thú y; enzyme dùng cho mục đích thú y.  

 

 
(210) 4-2015-31574 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Đỏ 

(540) 

  
(731) Công ty TNHH Gia Tường  (VN) 

Quốc lộ 19, xã Bàu Cạn, huyện 
Chưprông, tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; chủng vi sinh nuôi cấy dùng trong 

thú y; chế phẩm enzyme dùng cho mục đích thú y; enzyme dùng cho mục đích thú y.  
 

 
(210) 4-2015-31576 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) BIOSENSE WEBSTER, INC.  (US) 

3333 Diamond Canyon Road, Diamond 
Bar, CA 91765 USA 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 10: Bộ ống dẫn vào lòng mạch.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1746 

(210) 4-2015-31577 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.5; A5.3.13; A5.5.20; 26.13.25 
(731) AL JAZEERA MEDIA NETWORK  

(QA) 
P.O. Box 23123, Doha - Qatar 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện tử để phát và thu âm thanh, hình ảnh, phim truyện và tài liệu; 

viđêô đã ghi; đĩa quang; băng từ đã ghi âm thanh và hình ảnh; thiết bị ghi âm để hiển thị 
tin tức và bình luận; máy thu phát cầm tay; thiết bị ngoại vi máy tính; máy vi tính; băng 
vi®ª«. 

 
Nhóm 16: Tài liệu in, cụ thể là sách, tạp chí và báo trong các lĩnh vực về sự kiện hiện nay 
và tin tức hiện nay; ảnh chụp; báo cáo in hiển thị thông tin kinh tế, văn hóa và chính trị; tài 
liệu giáo dục và ấn phẩm giáo dục trong các lĩnh vực phương tiện truyền thông và đa 
phương tiện truyền thông. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo được phát qua truyền hình; dịch vụ quảng cáo qua truyền 
hình cho người khác; cung cấp dịch vụ quảng cáo thương mại cho người khác. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát sóng truyền hình, dịch vụ truyền thanh truyền hình; dịch vụ hãng 
thông tấn.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sản xuất chương trình truyền hình, bao gồm cả sản xuất chương 
trình trong các lĩnh vực tin tức, tài liệu, thể thao, văn hóa, báo cáo tài chính, kinh tế và 
chính trị; sản xuất phim, trừ phim quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2015-31578 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 1.7.6; 18.3.23; A9.7.22 
(591) Đen, xanh lá cây, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Leading 
Perfomance Việt Nam  (VN) 
Nhà N03 - A37, khu tái định cư Giang 
Biên, phường Giang Biên, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo.  
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(210) 4-2015-31579 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty Việt Nhật (TNHH)  (VN) 
Xuân Đài, phường Đình Bảng, thị xã Từ 
Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 16: Khăn ăn bằng giấy; khăn tay bỏ túi bằng giấy; khăn giấy dùng để tẩy trang; 

khăn giấy thầm dầu dùng để lau mặt; giấy vệ sinh.  
 
 

(210) 4-2015-31580 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.9.1; A19.3.4 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty CP Dayone  (VN) 
Lầu 6, toà nhà Khải Hoàn, 1 Bis Nguyễn 
Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo và xúc tiến thương mại qua trang thông tin điện tử.  

 

 
(210) 4-2015-31582 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.15; 25.1.6; 26.1.2 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
dịch vụ Vườn Việt  (VN) 
Số nhà 33, ngõ 477 Kim Ngưu, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu thực phẩm sạch; quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2015-31583 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Hợp tác xã tiểu thủ công 
nghiệp, xây dựng và dịch vụ 
tổng hợp Thành Công  (VN) 
Tổ 7, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng 
Văn, tỉnh Hà Giang  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: ớt và các sản phẩm chế biến của ớt.  
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(210) 4-2015-31584 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 5.5.16; A5.5.20; 26.1.6; 1.13.1 

(591) Hồng, trắng, xanh dương đậm, xanh lá 

cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
truyền thông Gia Hạnh Mỹ  
(VN) 
444, Kênh Tây Xếp, xã Ba Sao, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 29: Khô cá lóc. 
 

 
(210) 4-2015-31585 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.3 

(731) Công ty TNHH Cherry Studios  
(VN) 
92 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Võ Trần (VO TRAN 

CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; vali; ví (bóp); cặp da; ba lô; cặp học sinh, túi đeo vai.  
 

 
(210) 4-2015-31586 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.12; 26.7.5 

(731) SMILEPHAN COMPANY LIMITED  

(TH) 

432 Soi Phrayamonthat 35-9, Sub-

District of Bangbon, District of Bangbon, 

Bangkok 10150, Thailand 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 05: Đồ uống y tế như nước uống tăng lực, nước có vitamin C, nước bổ sung chất 

khoáng, nước có cafein; đồ uống chứa sữa và mạch nha dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 32: Nước uống có ga; đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; nước khoáng (đồ 

uống); nước (đồ uống); nước sinh tố. 
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(210) 4-2015-31588 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 5.3.6 
(591) Nâu đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH khách sạn 

Spring  (VN) 
44-46 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà nghỉ du lịch; nhà hàng ăn 
uống. 

 

 
(210) 4-2015-31589 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 7.5.10 
(591) Vàng, cam, xám, xám đậm 

(540) 

  

(731) Dương Võ Thành Tâm  (VN) 
14/16 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
An Lạc, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch thuật; giảng dạy; dịch vụ phiên dịch viên.  
 

 
(210) 4-2015-31590 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Xanh da trời (540) 

 

(731) Đoàn Ngọc Bình  (VN) 
Số 417, đường Hải Phòng, phường Tân 
Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: phụ tùng xe máy, dầu nhờn, quần áo cho người lái xe mô tô, giầy cho 
người lái xe mô tô, túi xách cho người lái xe mô tô, khẩu trang cho người lái xe mô tô. 

 

 
(210) 4-2015-31593 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.20; A1.1.2; 26.1.2 (540) 

  

(731) Phạm Thanh Thủy  (VN) 
Số 2A-T9, tổ 31, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức các cuộc thi 
[giáo dục hoặc giải trí]; dịch vụ giải trí; công viên vui chơi, giải trí; tổ chức và điều khiển 
hội thảo [tập huấn]. 

 

 
(210) 4-2015-31594 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3 
(591) Đen, cam, xanh dương đậm 
(731) Trung tâm ngoại ngữ Liên 

Việt Mỹ  (VN) 
Số 43, đường Mậu Thân, phường Xuân 
Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo; dịch thuật; dạy ngoại ngữ; tổ chức các cuộc thi về giáo 

dục; hội thảo về giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp.  
 

 
(210) 4-2015-31595 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.15; 26.13.1 
(591) Xanh dương đậm, trắng, vàng, cam, đỏ, 

xanh dương, xanh lá cây 
(731) Cơ sở Toán Trí Tuệ Thần Đồng  

(VN) 
Số 43, đường Mậu Thân, phường Xuân 
Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo; dịch thuật; dạy ngoại ngữ; dạy toán trí tuệ; tổ chức các 

cuộc thi về giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp.  
 

 
(210) 4-2015-31596 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 15.1.13 
(731) BEAG JONG GI  (KR) 

4th Floor, 612-15, Myunmok 7-Dong, 
Jungnang-Ku, Seoul, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; túi du lịch; va li; cặp sách; ví da.  
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Nhóm 35: Mua bán ba lô, túi xách, hàng may mặc (quần áo, đồ lót, mũ nón, khăn choàng). 
 
 

(210) 4-2015-31597 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.2.7; 26.13.25; A26.11.12 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Thiên Long  (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quân Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; bút viết; bìa đỡ và kẹp tài liệu (văn phòng phẩm); dụng cụ vẽ; 

dụng cụ cắt rọc giấy (văn phòng phẩm); giấy dùng trong văn phòng và học tập. 
 

 
(210) 4-2015-31598 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.2.7; 26.13.25; A26.11.12 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Thiên Long   (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quân Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; bút viết; bìa đỡ và kẹp tài liệu (văn phòng phẩm); dụng cụ vẽ; 

dụng cụ cắt rọc giấy (văn phòng phẩm); giấy dùng trong văn phòng và học tập. 
 

 
(210) 4-2015-31599 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 26.13.25; 26.2.7 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Thiên Long   (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quân Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; bút viết; bìa đỡ và kẹp tài liệu (văn phòng phẩm); dụng cụ vẽ; 

dụng cụ cắt rọc giấy (văn phòng phẩm); giấy dùng trong văn phòng và học tập. 
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(210) 4-2015-31600 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A26.11.12; 26.13.25; 9.1.10; 24.17.25 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Thiên Long  (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 

nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; bút viết; bìa đỡ và kẹp tài liệu (văn phòng phẩm); dụng cụ vẽ; 

dụng cụ cắt rọc giấy (văn phòng phẩm); giấy dùng trong văn phòng và học tập.  
 

 
(210) 4-2015-31601 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 9.1.10; A26.11.12; 26.13.25; 24.17.25 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Thiên Long   (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 

nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; bút viết; bìa đỡ và kẹp tài liệu (văn phòng phẩm); dụng cụ vẽ; 

dụng cụ cắt rọc giấy (văn phòng phẩm); giấy dùng trong văn phòng và học tập.   
 

 
(210) 4-2015-31602 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.13.25; 24.17.25; 9.1.10; A26.11.12 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Thiên Long   (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 

nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; bút viết; bìa đỡ và kẹp tài liệu (văn phòng phẩm); dụng cụ vẽ; 

dụng cụ cắt rọc giấy (văn phòng phẩm); giấy dùng trong văn phòng và học tập.  
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(210) 4-2015-31603 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ in ấn 
Hoàng Phương  (VN) 
10 đường số 9, khu dân cư Phong Phú, xã 

Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sửa tắm; kem dưỡng da; hóa mỹ phẩm như: bột giặt, 

chất tẩy rửa.  
 

 
(210) 4-2015-31604 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần năng lượng 
Kinh Bắc  (VN) 
Thôn Sen Hồ, thị trấn Nếnh, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 04: Xăng, dầu, khí ga hoá lỏng, dầu nhờn, mỡ công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2015-31605 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần năng lượng 
Kinh Bắc   (VN) 
Thôn Sen Hồ, thị trấn Nếnh, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang  
 

(511)   Nhóm 04: Xăng, dầu, khí ga hoá lỏng, dầu nhờn, mỡ công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2015-31606 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần năng lượng 
Kinh Bắc   (VN) 
Thôn Sen Hồ, thị trấn Nếnh, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang  
 

(511)   Nhóm 04: Xăng, dầu, khí ga hoá lỏng, dầu nhờn, mỡ công nghiệp.  
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(210) 4-2015-31607 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.15.3; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, da cam, vàng, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH YZUKA  (VN) 
Xóm Thống Nhất, xã Dương Liễu, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp; phân bón; chế phẩm phân bón.  
 

 
(210) 4-2015-31608 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, đen 
(731) JOMTHAI ASAHI CO., LTD.   (TH) 

18/9 Moo 9, Suwintawong Road, Tambol 
Lampakchee, Nongjok, Bangkok 10530 
Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 12: Bộ phận của xe cộ mặt đất, đặc biệt là bộ bánh răng truyền động, đĩa xích, xích, 

bao gồm bộ bánh răng truyền động, đĩa xích, xích cho xe máy; xe ô tô và bộ phận và phụ 
kiện của chúng; xe đạp, xe cộ hai bánh có gắn động cơ và các bộ phận và phụ kiện của 
chúng.  

 

 
(210) 4-2015-31609 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.13; A5.5.20; A5.3.15; 26.1.1; 

3.7.17; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, da cam 
(731) INFORMATIX PLUS COMPANY 

LIMITED   (TH) 
No. 1 Q-House Lumpini Building, 16th 
floor, Room No. 1603, South Sathorn 
Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 
10120, Thailand  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy dùng cho mục đích tìm kiếm nhận dạng; thiết bị kết nối dùng cho phụ kiện 

máy ảnh; thiết bị lắp ráp hoàn chỉnh kết nối với máy tính (máy tính trung tâm); thiết bị kết 
nối dùng cho loa; bộ cảm biến; đồng hồ đo tốc độ/công tơ mét; máy quét; thiết bị kiểm tra 
tốc độ dùng cho xe cộ; máy nhắn tin vô tuyến; máy thu hình ảnh; máy thu hình; máy thu 
phát dữ liệu; máy thu phát hình ảnh; máy thu phát vô tuyến; máy thu phát tín hiệu điện tử; 
máy thu phát âm thanh; máy thu phát tín hiệu vệ tinh; máy thu tín hiệu hình ảnh; máy thu 
thanh; máy thu thanh và thu hình; thiết bị chuyển đổi hình ảnh kỹ thuật số; đầu đĩa hình; 
máy nghe nhìn độ phân giải cao; ra-đi-ô; cơ cấu gạt điện tử; thiết bị truyền phát âm thanh 
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điện tử; máy thu dùng cho truyền thông không dây; máy phát âm thanh nghe được; sách 
hướng dẫn điện tử; thiết bị ghi dữ liệu văn bản điện tử; thiết bị ghi tệp tin âm thanh điện tử; 
thiết bị đầu cuối xử lý dữ liệu điện tử. 

 

 
(210) 4-2015-31610 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Ghi nhạt, trắng 
(731) SUZANNE GRAE CORPORATION 

PTY. LTD.   (AU) 
11 Palmer Parade, Cremorne, Victoria 
3121, Australia  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; khăn choàng.  
 

 
(210) 4-2015-31611 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) SUZANNE GRAE CORPORATION 

PTY. LTD.   (AU) 
11 Palmer Parade, Cremorne, Victoria 
3121, Australia  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; khăn choàng.  
 
 

(210) 4-2015-31612 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) SUZANNE GRAE CORPORATION 

PTY. LTD.  (AU) 
11 Palmer Parade, Cremorne, Victoria 
3121, Australia 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 
 

(210) 4-2015-31613 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) FLEX JAPAN CO., LTD.   (JP) 

2451 Yashiro, Chikuma-shi, Nagano 
387-8601, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là: áo sơ mi, quần thụng (quần slack), ca vát, áo khoác, thắt 
lưng (trang phục).  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1756 

(210) 4-2015-31614 (220) 11.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Phạm Hải Sơn  (VN) 
382/23 Tân kỳ - Tân Quý, phường Sơn 
Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt; nước xả vải; chất tạo mùi thơm cho vải; dầu gội đầu; nước rửa chén; 
chất tẩy rửa (không dùng cho công nghiệp).  

 

 
(210) 4-2015-31615 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.1.1 
(591) Xanh, vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Nhật My   (VN) 
95 Nguyễn Xuân Khoát, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ nón; giày dép.  
 

 
(210) 4-2015-31616 (220) 11.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 4.5.1; A5.5.21; A5.5.20; 5.5.16 (540) 

  

(731) Nguyễn Quốc Việt  (VN) 
ấp Bình Phước, xã Bình Phước Xuân, 
huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-31618 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.13; 3.1.1; 3.1.16 
(591) Trắng, xanh, xanh cốm, vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thực phẩm chức năng LOHHA  
(VN) 
Số 79, đường Núi Trúc, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 44: Bệnh viện; phòng phám bệnh đa khoa; dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc; thẩm mỹ 
viện và vật lý trị liệu; nhà điều dưỡng; gieo trồng cây thuốc. 
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(210) 4-2015-31619 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A25.7.21; 26.1.11 
(591) Trắng, xanh tím than, vàng cam 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

và thương mại An Thành Phát  
(VN) 
Số 335 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại (nhôm và thép).  

 

 
(210) 4-2015-31620 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.8; 26.4.9; 5.9.6 
(591) Trắng, đen, nâu, xanh lá cây, xanh rêu, 

trắng đục, trắng vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

phát triển và dịch vụ thương 
mại Phúc Lâm   (VN) 
Số 76, phố Chính Kinh, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-31621 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A19.13.21; 26.3.2; 26.4.4; 25.7.25 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương, vàng, 

đỏ, tím, đen, vàng nâu, nâu 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 
Pháp Anh  (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-31622 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A5.5.22; 5.5.19; 2.3.5; 2.3.1 

(591) Trắng, vàng, đỏ hồng, nâu, xám, vàng 

nâu, đen, ghi, hồng, hồng nhạt, đỏ 

(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 
thảo dược công nghệ cao 
Pháp Anh   (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-31623 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A5.3.14; 5.3.11; A26.11.8; 2.9.24 

(591) Tím, trắng, vàng, xám, nâu, xanh lá cây, 

xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Trường Giang  (VN) 
Số nhà 53, ngõ 83, đường Ngọc Hồi, 

phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-31624 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A19.13.21; 5.9.19; 24.17.5; 26.1.1 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, xám, vàng nâu, 

nâu, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18-19 Khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-31625 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông  (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2015-31626 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông  (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-31627 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần O2Pharm  

(VN) 
312/10/15 Trịnh Đình Trọng, phường 
Hoà Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-31628 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần O2Pharm  

(VN) 
312/10/15 Trịnh Đình Trọng, phường 
Hoà Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-31629 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.3; 5.7.5; A1.1.10; 26.3.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tân Phương Đông  (VN) 
Cụm công nghiệp Liên Phương, đường 
71A, xã Liên Phương, huyện Thường 
Tín, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá. 
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(210) 4-2015-31630 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.15.15; 26.13.25; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng ngà 
(731) Phạm Ngọc Trưởng  (VN) 

Số 25, ngõ 126 phố Hoàng Văn Thái, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc; dịch vụ trợ giúp y tế.  
 
 

(210) 4-2015-31631 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.15; A8.1.16 
(731) PALMTOP VEGEOIL PRODUCTS 

SDN BHD  (MY) 
PLO 470, Jalan Keluli 1, Kawasan 
Perindustrian Pasir Gudang, 81700 Pasir 
Gudang, Johor Darul Takzim, Malaysia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu có thể ăn được. 
 
 

(210) 4-2015-31632 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2 
(731) PALMTOP VEGEOIL PRODUCTS 

SDN BHD  (MY) 
PLO 470, Jalan Keluli 1, Kawasan 
Perindustrian Pasir Gudang, 81700 Pasir 
Gudang, Johor Darul Takzim, Malaysia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu có thể ăn được. 
 
 

(210) 4-2015-31633 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) PALMTOP VEGEOIL PRODUCTS 

SDN BHD  (MY) 
PLO 470, Jalan Keluli 1, Kawasan 
Perindustrian Pasir Gudang, 81700 Pasir 
Gudang, Johor Darul Takzim, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 29: Dầu có thể ăn được. 
 
 

(210) 4-2015-31634 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.4.2; 2.9.20 
(731) PALMTOP VEGEOIL PRODUCTS 

SDN BHD  (MY) 
PLO 470, Jalan Keluli 1, Kawasan 
Perindustrian Pasir Gudang, 81700 Pasir 
Gudang, Johor Darul Takzim, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 29: Dầu có thể ăn được; sữa đặc có đường; sữa đặc không đường. 
 
 

(210) 4-2015-31635 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH hóa chất và 

kiểm soát côn trùng 
BIOINSECT  (VN) 
Số 25, ngõ 255, đường Lĩnh Nam, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt côn trùng có hại cho cây trồng; chất diệt nấm, diệt cỏ dại; thuốc diệt 
ốc bươu vàng; thuốc trừ sâu. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ diệt động vật có hại trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp; 
dịch vụ rải phân bón và các hoá chất nông nghiệp khác trên không và trên mặt đất. 

 

 
(210) 4-2015-31636 (220) 11.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.4; A3.7.24 (540) 

  

(731) Ngô Nguyễn Đức Hiền   (VN) 
78B Cao Thắng, phường 4, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo trang điểm. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ trang điểm. 
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(210) 4-2015-31637 (220) 11.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.3; 26.1.1; A9.3.9 (540) 

  

(731) Từ Chí Minh   (VN) 
29 đường 77, phường Tân Quy, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ (nón), dây nịt (thắt I−ng). 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, mũ (nón), dây nịt (thắt lưng). 
 
 

(210) 4-2015-31638 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.4.24 (540) 

  

(731) Phan Thị Ngọc ý   (VN) 
212 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô, túi xách. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, túi xách, ba lô. 
 

 
(210) 4-2015-31639 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Lê Thị Tuyết Sương   (VN) 
69/24N Nguyễn Công Hoan, phường 7, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-31640 (220) 11.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.15; A5.3.13; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Tonkin  (VN) 
P 507, nhà C3 Làng Quốc tế Thăng 
Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng, dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ, biên tập thông tin vào cơ sở 
dữ liệu máy tính, giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm, quảng cáo qua thư, dịch vụ 
quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính. 

 

 
(210) 4-2015-31641 (220) 11.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.13; 1.15.15; 1.15.23; A19.3.21 
(591) Xanh dương sẫm, xanh nước biển, xanh 

nước biển nhạt, xanh dương, xanh lá cây, 
tím nhạt, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhất Nhất  (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa 
thuốc, chất tẩy rửa, nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-31642 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) KABUSHIKI KAISHA RENOWN (also 

trading as Renown Incorporated)  (JP) 
TFT Building East 6F, 3-6-11 Ariake, 
Koto-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót; trang phục dệt kim; tã lót trẻ sơ sinh [trang phục]; găng tay [trang 
phục]; khăn quàng cổ; quần áo lót bó tạo dáng. 

 

 
(210) 4-2015-31644 (220) 11.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.15; 1.13.1; A25.7.8 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu công nghệ Nano Việt 
Nam  (VN) 
30 Trương Vĩnh Ký, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt; dầu mỡ bôi trơn dùng cho động cơ ô tô, xe máy; dầu mỡ bôi trơn 
dùng trong công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-31645 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.7; 17.2.25; 26.1.2; 26.15.15 
(591) Vàng, xanh dương, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ba Con Cò Việt 
Pháp  (VN) 
335 khóm 1, phường 1, thị xã Ngã Năm, 
tỉnh Sóc Trăng 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-31646 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.1.1; 5.7.3; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ba Con Cò Việt 
Pháp  (VN) 
335 khóm 1, phường 1, thị xã Ngã Năm, 
tỉnh Sóc Trăng  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-31647 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.13.1; 26.1.1; A11.1.6 
(591) Nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Thị Hữu Hòa  (VN) 
4/1D Trần Phú, phường 4, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn, quán cà phê, giải khát.  
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(210) 4-2015-31648 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SG Intimex  (VN) 
80 Hà Đặc, phường Trung Mỹ Tây, quận 

12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Silicon. 
 

 
(210) 4-2015-31649 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Healthy Beauty  (VN) 
Gian 08-09 Trung tâm phân phối dược 

phẩm Codupha, 334 Tô Hiến Thành, 

phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-31650 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A20.1.9; 26.4.2 

(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cọ Anh Tuấn  
(VN) 
236/25-236/27 An Dương Vương, 

phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 08: Lưỡi cắt; lưỡi bào; dụng cụ bằng sắt để sơn lót, quét lớp lót [công cụ cầm tay]; 

bay [dụng cụ cầm tay]. 

 

Nhóm 16: Cọ lăn sơn.  

 

Nhóm 35: Mua bán cọ lăn sơn.  
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(210) 4-2015-31651 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.1; A20.1.9 
(591) Trắng, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cọ Anh Tuấn  
(VN) 
236/25-236/27 An Dương Vương, 
phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 08: Lưỡi cắt; lưỡi bào; dụng cụ bằng sắt để sơn lót, quét lớp lót [công cụ cầm tay]; 

bay [dụng cụ cầm tay].  
 

Nhóm 16: Cọ lăn sơn.  
 

Nhóm 35: Mua bán cọ lăn sơn.  
 

 
(210) 4-2015-31652 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A25.1.10; 25.1.25; 5.5.19; 3.13.1; 

A5.1.5; A5.13.8; 5.13.25 
(591) Đen, vàng 
(731) Công ty TNHH thời trang LE 

SOLEIL  (VN) 
36 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo, váy đầm; áo cưới; váy; áo vest.  

 

 
(210) 4-2015-31653 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.5.19; 3.13.1; A5.1.5 
(591) Đen, vàng 
(731) Công ty TNHH thời trang LE 

SOLEIL  (VN) 
36 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; váy đầm; áo cưới; váy; áo vest.  
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(210) 4-2015-31654 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 1.15.15 

(591) Xanh, trắng, xám 

(731) Công ty TNHH STERI-CARE  (VN) 
Số 63B Calmette, phường Nguyễn Thái 

Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ khử trùng thiết bị vật tư y tế.  
 

 
(210) 4-2015-31655 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 2.7.23; 22.1.1 

(591) Xanh lá, trắng 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - xuất nhập khẩu Viên 
Phát  (VN) 
Số 63B Calmette, phường Nguyễn Thái 

Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật như: băng dính dùng cho ngành y, đồ băng bó 

(dùng cho ngành y), đồ vải dùng cho phẫu thuật; kim dùng cho ngành y, quần áo chuyên 

dụng cho phòng mổ, khăn trải giường vô trùng (giải phẫu), chỉ phẫu thuật.  
 

 
(210) 4-2015-31656 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A26.4.24 

(591) Đen, vàng cam 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất nệm Mousse Liên ¸  
(VN) 
55/1A đường Khuông Việt, phường Phú 

Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Nệm cao su thiên nhiên.  
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(210) 4-2015-31657 (220) 11.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 3.1.4; 1.15.3; A3.13.23; 3.13.21 
(591) Đỏ, xanh, trắng, vàng, cam, nâu, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần khử trùng 
Nam Việt  (VN) 
Lô C, 19A, đường số 9, KCN Lê Minh 
Xuân, quận Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu. 
 

 
(210) 4-2015-31658 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) JCCOM. CO., LTD.   (KR) 

624, Yangsan-daero, Dong-myeon, 
Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, 
Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa hồng dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm dùng cho mục đích 
mỹ phẩm; kem dùng cho mục đích mỹ phẩm; tinh dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; mặt 
nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; phấn nền (mỹ phẩm); nước hoa; dầu gội đầu; chì kẻ mắt 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; mát-ca-ra dùng cho mục đích mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-31659 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) JIN HYUNG, BAE   (KR) 

Haogae-ro 351 beon-gil, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn trang điểm; chế phẩm tẩy trang; nước hoa; son môi; keo xịt tóc; 
mặt nạ làm đẹp; kem dưỡng ẩm (mỹ phẩm); kem nền (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm sóc da.  

 
 

(210) 4-2015-31660 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.3.23 
(731) Công ty TNHH AC Việt Nam  

(VN) 
Kho 15, lô X2, phường Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 06: Bản lề, thanh ray, khóa cửa (không chạy điện), tay nắm, chặn cửa, chốt cửa, 
crª-m«n. 

 

 
(210) 4-2015-31661 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH thực phẩm 

Standa Việt Nam   (VN) 
96/16 đường TTH 13, phường Tân Thới 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; thực phẩm đã qua chế biến: thịt, cá, rau, củ.  
 

Nhóm 30: Bánh; kẹo; bột ngũ cốc và sản phẩm ăn liền, uống liền được chế biến từ bột ngũ 
cốc; đường ăn. 

 

 
(210) 4-2015-31662 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển Rồng Đông Dương  (VN) 
Làng Blang 1, xã la Đêr, huyện la Grai, 
tỉnh Gia Lai  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ chăn nuôi; dịch vụ trồng trọt; dịch vụ làm vườn; 
dịch vụ trồng rừng; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực nông, lâm nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-31663 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Nâu đen, xanh lá cây, vàng, đỏ, vàng 

đồng 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại - dịch vụ - du lịch 
- du thuyền Sông Dừa   (VN) 
ấp Nghĩa Huấn (thửa đất số 15, tờ bản 
đồ số 04), xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng 
Trôm, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; vận tải hành khách bằng đường thủy nội địa; vận 
tải bằng tàu thuyền; sắp xếp các chuyến đi trên sông; hướng dẫn khách du lịch; cho thuê 
xe có người lái để chở khách tham quan, du lịch. 
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(210) 4-2015-31664 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Đen, xanh lá cây, cam, vàng, đỏ, trắng, 

nâu. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ và sản 
xuất đồ uống ánh Xuân   (VN) 
274A1, ấp Bình Thạnh, xã Bình Phú, 
thành Phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu sơ ri (rượu chế biến từ quả sơ ri); rượu vang; rượu mùi; rượu táo; rượu 
mạnh [đồ uống]. 

 

 
(210) 4-2015-31666 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.1.8; 2.1.30; 18.1.5; A24.7.23 
(591) Xám, đen, trắng, vàng, nâu, xanh dương, 

cam, xanh lá cây 
(731) Nguyễn Xuân Việt Cường   (VN)

476/42/16I Âu Cơ, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe như: vi mạch dùng cho xe cộ (IC), bộ phận đánh lửa dùng 
cho xe cộ (bugi), dây điện dùng cho xe cộ, sạc điện dùng cho xe cộ, mô bin sườn, mô bin 
lửa, thiết bị báo xăng, sản phẩm lọc xăng và ống dẫn xăng, săm xe (ruột xe), lốp (vỏ), 
bánh răng, xích, ổ líp (nhông sên đĩa). 

 

 
(210) 4-2015-31667 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.17; 26.5.1; 24.1.1; A1.1.8; A1.1.2 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ 
(731) Nguyễn Xuân Việt Cường   (VN)

476/42/16I Âu Cơ, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe như: vi mạch dùng xe cộ (IC), bộ phận đánh lửa dùng cho 
xe cộ (IC), bộ phận đánh lửa dùng cho xe cộ (bugi), dây điện dùng cho xe cộ, sạc điện 
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dùng cho xe cộ, sạc điện dùng cho xe cộ, mô bin sườn, mô bin lửa, thiết bị báo xăng, sản 
phẩm lọc xăng và ống dẫn xăng, săm xe (ruột xe), lốp (vỏ), bánh răng, xích, ổ líp (nhông 
sên dĩa). 

 

 
(210) 4-2015-31668 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.6 
(591) Hồng, xanh dương, đen, trắng 
(731) Trần Bích Linh   (VN) 

2A/4 đường số 10, cư xá Đài Ra Đa Phú 
Lâm, phường 13, quận 6, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón; tất vớ.  

 

 
(210) 4-2015-31669 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.2.7; 20.5.7; 26.7.25 
(591) Xám, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH nhôm Tiến Đạt  

(VN) 
135A/3 khu phố Bình Đường 3, phường 
An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 06: Nhôm; thanh nhôm định hình; lá nhôm; thanh ray bằng nhôm; hợp kim nhôm.  

 

 
(210) 4-2015-31670 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 2.9.20 
(731) Công ty TNHH sản xuất decal 

Vĩnh An - Long An   (VN) 
Đường số 3, cụm công nghiệp Liên 
Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy trang trí (giấy decal); giấy màu; giấy; màng mỏng dính bằng chất dẻo có 

thể kéo giãn; màng mỏng bằng chất dẻo dùng đề bao gói. 
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(210) 4-2015-31671 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.4; A26.11.8 
(731) LA POINTIQUE INTERNATIONAL 

LTD.   (US) 
825 Van Ness Ave Ste 602, San 
Francisco, CA 94109, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 18: Ví bỏ túi, ví cầm tay, vali du lịch, túi đựng quần áo để đi du lịch, vali xách tay, 

túi xách tay, túi mua hàng, túi du lịch, túi có bánh xe để đi mua hàng, túi cho thể thao, ba 
lô, cán ô, gậy leo núi, gậy chống khi đi bộ, da giả (vật liệu giả da), miếng đệm đầu gối 
dùng cho ngựa, phụ kiện cho bộ yên cương, địu em bé, thẻ hành lý (buộc hoặc gắn vào 
vali) bằng da.  

 

 
(210) 4-2015-31672 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nhật Quang 
HC  (VN) 
Tổ dân phố Nhất Nhị, thị trấn Hương 
Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh 
Phúc 

 
(511)   Nhóm 09: Tủ điện. 

 

 
(210) 4-2015-31673 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.4; 26.1.6 
(591) Trắng, đen, vàng 
(731) KAFE (HONGKONG) LIMITED   (HK) 

Unit 1202, 12/F., Ruttonjee House, 11 
Duddell Street, Central, Hong Kong  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mỳ; bột nhào để làm bánh; bánh ngọt; bánh kẹp pho mát (bánh 

xăng đuých); men làm bánh; mỳ ống; bánh pa tê thịt (bánh nướng thịt); bánh kếp; mỳ ống 
(mỳ sợi); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh pudding; bánh nhân thịt; đồ uống 
trên cơ sở sô cô la; đồ uống trên cơ sở  ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ 
sở trà; kem tráng miệng (bánh kẹo); mù tạc.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; kinh doanh khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời. 
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(210) 4-2015-31674 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.4; 8.1.6 
(591) Trắng, đen, vàng 
(731) KAFE (HONGKONG) LIMITED  (HK) 

Unit 1202, 12/F., Ruttonjee House, 11 
Duddell Street, Central, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mỳ; bột nhào để làm bánh; bánh ngọt; bánh kẹp pho mát (bánh 
xăng đuých); men làm bánh; mỳ ống; bánh pa tê thịt (bánh nướng thịt); bánh kếp; mỳ ống 
(mỳ sợi); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh pudding; bánh nhân thịt; đồ uống 
trên cơ sở sô cô la; đồ uống trên cơ sở  ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ 
sở trà; kem tráng miệng (bánh kẹo); mù tạc. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; kinh doanh khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời. 

 

 
(210) 4-2015-31675 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A25.3.3 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại An 
Hòa  (VN) 
203 Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc. 
 

 
(210) 4-2015-31676 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH đầu tư kinh 

doanh Anh Quân  (VN) 
101 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 09: Pin điện thoại; cục sạc điện thoại, cục sạc dự phòng điện thoại; dây cáp điện 
thoại cổng kết nối USB. 

 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý ký gửi, xuất nhập khẩu các sản phẩm linh kiện, phụ kiện điện 
thoại như: pin điện thoại, cục sạc điện thoại, cục sạc dự phòng điện thoại, dây cáp điện 
thoại cổng kết nối USB.  
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(210) 4-2015-31677 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại Vạn 

Phước  (VN) 
50 Phan Văn Năm, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe gắn máy: nhông, xích (sên), đĩa (đĩa). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu phụ tùng xe gắn máy: nhông, xích (sên), đĩa (đĩa).  
 

(210) 4-2015-31678 (220) 11.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.21 
(591) Nâu, trắng 
(731) Phan Thị Hồng Lê  (VN) 

A6-5 Garden Plaza 1, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 02: Nước màu dừa (màu thực phẩm).  
 

Nhóm 29: Dầu dừa; cùi (cơm) dừa sấy.  
 
 

(210) 4-2015-31679 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1 
(591) Xám, xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần giấy An Bình  

(VN) 
Số 27/5A, đường Kha Vạn Cân, phường 
An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 01: Bột giấy. 
 

Nhóm 16: Giấy cuộn các tông dùng trong sản xuất bao bì bằng giấy; bao bì bằng giấy; 
giấy bao gói.  

 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: bột giấy, giấy cuộn các tông dùng trong 
sản xuất bao bì, bao bì bằng giấy, giấy bao gói. 

 

Nhóm 39: Du lịch; vận tải hàng hóa bằng đường bộ.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2015-31680 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 4.3.5 
(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại nhựa Thiên Mã  
(VN) 
439/1A Hồ Học Lãm, khu phố 2, phường 
An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 21: Chổi quét bụi, rác (dụng cụ gia đình).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: chổi quét bụi, rác (dụng cụ gia đình).  
 
 

(210) 4-2015-31681 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại Lợi 

Tường   (VN) 
307 đường Lê Văn Quới, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách nhiệt, sơn cách điện). 
 

Nhóm 19: Bột trét tường. 
 
 

(210) 4-2015-31682 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.13.1; A5.5.20; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại Lợi 

Tường   (VN) 
307 đường Lê Văn Quới, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách nhiệt, sơn cách điện). 
 

Nhóm 19: Bột trét tường. 
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(210) 4-2015-31684 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại Lợi 

Tường   (VN) 
307 đường Lê Văn Quới, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách nhiệt, sơn cách điện). 
 

Nhóm 19: Bột trét tường. 
 
 

(210) 4-2015-31685 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.8; 26.4.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại Lợi 

Tường   (VN) 
307 đường Lê Văn Quới, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách nhiệt, sơn cách điện). 
 

Nhóm 19: Bột trét tường. 
 

 
(210) 4-2015-31686 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.13.1; A26.11.12; 26.11.3; A5.5.20 
(591) Xanh lá, vàng, xanh đen 
(731) Công ty TNHH thương mại Lợi 

Tường   (VN) 
307 đường Lê Văn Quới, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách nhiệt, sơn cách điện). 
 

Nhóm 19: Bột trét tường. 
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(210) 4-2015-31687 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) BLUESTACK SYSTEMS, INC.  (US) 

2105 S. Bascom Avenue, Suite 380, 
Campbell, California 95008, United 
States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm máy tính, cụ thể là, phần mềm cho phép 
chuyển mạch và tương tác giữa các hệ điều hành khác nhau, truy cập vào hệ điều hành 
ứng dụng cụ thể trên một hệ điều hành khác và cung cấp cập nhật ứng dụng qua mạng 
không dây. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp phần mềm được sử dụng để cho phép 
chuyển mạch và tương tác giữa các hệ điều hành khác nhau, để truy cập vào hệ điều hành 
ứng dụng cụ thể trên một hệ điều hành khác và cung cấp cập nhật ứng dụng qua mạng 
không dây; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng; cung cấp phần mềm trực tuyến không 
tải về được (nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng). 

 
 

(210) 4-2015-31688 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.13.1 
(731) PHAIPHANNARAT MARKETING 

CO., LTD.  (TH) 
546, 548, 550 The Beginning of Soi 
Raminthra 58, Raminthra Rd., 
Kwaeng/Khet Khannayao Bangkok 
10230 Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; chế phẩm chăm sóc tóc không chứa thuốc dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; các sản phẩm liên quan đến tóc, cụ thể là, chất dính dùng để gắn tóc giả, chế phẩm 
nhuộm tóc, nước thơm dùng cho tóc, keo xịt tóc, chế phẩm uốn tóc.  

 

 
(210) 4-2015-31689 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.9.1; 26.1.2; 1.15.21; 24.1.1; 25.5.25 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, 

trắng, hồng, xanh cổ vịt, đỏ 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn Phú 

Thái  (VN) 
Phòng 1801, tòa nhà Văn phòng Trung 
tâm Hà Nội, số 44B Lý Thường Kiệt, 
phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 
 
 

(210) 4-2015-31690 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.9.1; 26.1.2; 1.15.21; 25.5.25; A25.7.7 
(591) Nâu vàng đậm, nâu vàng nhạt, trắng, 

hồng, nâu 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn Phú 

Thái  (VN) 
Phòng 1801, tòa nhà Văn phòng Trung 
tâm Hà Nội, số 44B Lý Thường Kiệt, 
phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 
 
 

(210) 4-2015-31691 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.9.1; 26.1.2; 1.15.21; 25.5.25; 3.7.19 
(591) Đỏ tươi đậm, đỏ tươi nhạt, trắng, hồng, 

đỏ đun 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn Phú 

Thái  (VN) 
Phòng 1801, tòa nhà Văn phòng Trung 
tâm Hà Nội, số 44B Lý Thường Kiệt, 
phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 
 
 

(210) 4-2015-31692 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 2.9.1; 1.15.21; 25.5.25; A17.1.2 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng, hồng, xanh rêu đậm 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn Phú 

Thái  (VN) 
Phòng 1801, tòa nhà Văn phòng Trung 
tâm Hà Nội, số 44B Lý Thường Kiệt, 
phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 
 

 
(210) 4-2015-31693 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.1 
(591) Nâu, trắng 
(731) SINGTEX INDUSTRIAL CO., LTD.  

(TW) 
1F., No. 10, Wuquan 2nd Rd., 
Xinzhuang Dist., New Taipei City 
24892, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 

bán lẻ; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho 
người khác; dịch vụ mua sắm trực tuyến quần áo, giày và mỹ phẩm; dịch vụ bán lẻ quần 
áo; dịch vụ bán buôn quần áo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trong các cửa hàng bán lẻ.  

 
 

(210) 4-2015-31694 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Đặng Thị Việt Phương  (VN) 

Số 4, ngõ 674, Nguyễn Văn Cừ, phường 
Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ 

trang điểm; chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ xoa bóp (massage).  
 

 
(210) 4-2015-31695 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.3.23; 26.4.4 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ thiết bị LV  (VN) 
231/8 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 09: Đầu đọc đĩa; loa; âm ly (Amply); micro; màn hình ti vi; thiết bị thu phát sóng.  
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(210) 4-2015-31696 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) PLACID WAVE KOREA CO., LTD  

(KR) 
(Nonhyun-Dong), Eonjuro 133 Gil 7, 
Kangnam-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi; ba lô đeo trên vai (túi đeo lưng); túi xách tay; túi thể thao; túi du lịch; cặp 
đựng tài liệu; vali; ví tiền; ô; túi đựng mỹ phẩm (rỗng). 

 

Nhóm 25: Quần áo (trang phục); mũ đội đầu; quần lót; đai nịt cho quần áo; quần jeans; cà 
vạt; khăn quàng cổ; tất; găng tay (trang phục); đồ đi chân. 

 

 
(210) 4-2015-31697 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Xanh đen, xám, trắng 
(731) Nguyễn Viết An  (VN) 

Tổ 7, cụm 1, phường Xuân La, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 37: Thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2015-31698 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.1; 26.3.2; 26.1.1; 26.1.10 
(591) Đỏ đậm, đen, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Trịnh Kế Để  (VN) 
Căn hộ số 1, tầng 1 nhà Z1, tập thể Quân 
Đội Bộ Tư Lệnh Thông Tin, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi; máy xay hoa quả (máy xay sinh tố).  
 

Nhóm 09: Ti vi; máy tính; thiết bị nghe nhạc; thiết bị an ninh; thiết bị chống trộm; thiết bị 
chống cháy.  

 

Nhóm 11: Tủ lạnh; máy điều hòa không khí; thiết bị khử mùi, làm sạch không khí; lò vi 
sóng; bếp điện; bình nước nóng (bằng điện); thiết bị vệ sinh (vòi hoa sen, bồn rửa mặt, 
buồng vệ sinh, bồn tắm).  

 

Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng các thiết bị điện: máy giặt, máy hút bụi, ti 
vi, máy tính, máy nghe nhạc, thiết bị an ninh, thiết bị chống trộm, thiết bị chống cháy, tủ 
lạnh, máy điều hòa không khí, lò vi sóng, dụng cụ nấu nướng bằng điện), hệ thống điện 
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nước trong các tòa nhà, hệ thống thông gió, thiết bị lọc (làm sạch) không khí, thiết bị khử 
mùi không khí, thiết bị vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2015-31699 (220) 11.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 13.1.1; 1.15.5; 26.4.2; 25.5.25 
(591) Vàng, đỏ, xanh, đen 
(731) Phan Văn Mạc  (VN) 

2G Bến Cát, phường 7, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-31700 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh dương, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ Hiệp Quang   (VN) 
Phòng 602 tòa nhà Central Plaza, số 17 
Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: nông sản, thủy sản, hải sản, nguyên liệu thức ăn gia súc, nguyên liệu 
thức ăn thủy sản.  

 

 
(210) 4-2015-31701 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh dương, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ Hiệp Quang    (VN) 
Phòng 602 tòa nhà Central Plaza, số 17 
Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: nông sản, thủy sản, hải sản, nguyên liệu thức ăn gia súc, nguyên liệu 
thức ăn thủy sản. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1783 

(210) 4-2015-31703 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.5.1; A5.3.13; 5.3.7; 26.4.3; 25.7.20 
(591) Xanh rêu, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Hạnh Phúc Hàn  (VN) 
Số 429/15 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2015-31704 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Hạnh Phúc Hàn    (VN) 
Số 429/15 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2015-31705 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Văn phòng luật sư Trường 

Luật   (VN) 
Số 2A (Lầu 5) Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 45: Tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng theo quy định pháp luật; đại diện ngoài tố 
tụng (dịch vụ pháp lý); đại diện sở hữu trí tuệ, thực hiện các dịch vụ pháp lý theo quy định 
pháp luật, dịch vụ công chứng. 

 
 

(210) 4-2015-31706 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Văn phòng luật sư Trường 

Luật  (VN) 
Số 2A (Lầu 5) Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 45: Tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng theo quy định pháp luật; đại diện ngoài tố 

tụng (dịch vụ pháp lý; đại diện sở hữu trí tuệ; thực hiện các dịch vụ pháp lý theo quy định 

pháp luật; dịch vụ công chứng.  
 

 
(210) 4-2015-31707 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 24.9.1; 25.1.25; 1.15.15 

(591) Vàng, đồng, tím, xanh ngọc 

(731) Nguyễn Thảo Hương  (VN) 
Số 46 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc 

Khánh, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức sự kiện cưới; dịch vụ cho thuê áo cưới.   
 

 
(210) 4-2015-31708 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) MERCK SHARP & DOHME CORP.  

(US) 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, USA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-31709 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) MERCK SHARP & DOHME CORP.  

(US) 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm.  
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(210) 4-2015-31710 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 3.7.17; 25.1.6; 24.1.1; A1.1.20 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thanh Lễ   (VN) 
Số 816 đại lộ Bình Dương, phường Hiệp 

Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch; gạch lát nền, gạch ốp tường; đá hoa cương granít.  
 

 
(210) 4-2015-31712 (220) 11.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 2.9.4; 26.1.5 

(591) Xanh, nâu 

(731) Đinh Trọng Hoà  (VN) 
Số 223, ngõ 35 phố Khương Hạ, phường 

Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ điểm tin, cung cấp thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; sản xuất 

phim quảng cáo; quản lý và điều hành kinh doanh (dịch vụ cung cấp cho người khác); sàn 

giao dịch thương mại điện tử; nhượng quyền thương mại; bán đấu giá và điều khiển việc 

bán đấu giá.  

 

Nhóm 43: Quán cà phê; phòng trà; quán rượu (bar); nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp 

đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời.  
 

 
(210) 4-2015-31714 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Duy Minh  (VN) 
164/12 khu phố 1, phường Hiệp Thành, 

quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, vớ (tất), nón (mũ), thắt lưng (dây nịt), ca vát, áo mưa. 
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(210) 4-2015-31715 (220) 12.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
  
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Duy Minh   (VN) 
164/12 khu phố 1, phường Hiệp Thành, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, thắt lưng (dây nịt), ca vát, vớ (tất), mũ (nón); bán 
buôn vải, hàng may sẵn.  

 

 
(210) 4-2015-31718 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.1.5; 2.3.1; A2.3.2 
(591) Đen, trắng, xám 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần US PHARM  
(VN) 
Phòng 104, nhà P2, Đô thị Nam Thăng 
Long - Ciputra, phường Xuân Đỉnh, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-31719 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần US PHARM  
(VN) 
Phòng 104, nhà P2, Đô Thị Nam Thăng 
Long - Ciputra, phường Xuân Đỉnh, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-31720 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, cam 
(731) Công ty cổ phần bê tông, xây 

dựng A&P   (VN) 
Số 73 Trung Kính, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu Công nghiệp IPS 
(IPS., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến: thịt, cá, tôm, gia cầm, quả đóng hộp, rau đóng hộp.  
 

Nhóm 31: Thực phẩm tươi sống: cá, tôm, gia cầm, gia súc; rau tươi, quả tươi.  
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(210) 4-2015-31721 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.1; A26.3.5 
(591) Đen, đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Baganit  
(VN) 
Số 107, đường Đinh Công Tráng, phường 
Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp, cụ thể là sản phẩm hóa học dùng cho công nghiệp xây 
dựng; phụ gia khoáng và phụ gia hóa học cho vật liệu xây dựng, đặc biệt là sử dụng với bê 
tông và xi măng; chất phụ gia làm thay đổi tính chất khoáng và tính chất hóa học cho vật 
liệu xây dựng, đặc biệt sử dụng với bê tông và xi măng; hóa chất để thoát khí bê tông và 
xi măng; hợp chất và chế phẩm dùng để bảo vệ và chống thấm nước cho bê tông và xi 
măng (trừ sơn); chất bảo quản bê tông và xi măng (trừ sơn và dầu); chất làm dẻo sử dụng 
cho bê tông và xi măng.  

 

Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại cụ thể là: sản phẩm vữa dùng trong xây dựng, xi 
măng, bê tông.  

 

 
(210) 4-2015-31722 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.4.24 
(591) Đen, trắng, cam 

(540) 

 

(731) Lê Đức Anh  (VN) 
Số 1, ngõ 4, đường Văn Thánh, khối 10, 
phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; ví đựng tiền; va li các loại (bằng da hoặc giả da).  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục), bít tất.  
 
 

(210) 4-2015-31723 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.15.1; A24.15.7 
(591) Xanh tím than, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật - công 
nghệ CDV  (VN) 
488/3 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà không 
khí; xây dựng. 
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(210) 4-2015-31724 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.5.1; 26.15.15 

(591) Đỏ, xanh dương đậm, xanh dương nhạt; 

xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng, 

đỏ nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sơn Pantone 
Việt Nam  (VN) 
Số nhà 19N6, tập thể Công ty xây dựng 

số 2, tổ dân phố Viên 7, phường Cổ 

Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể là bột bả (mastic) dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2015-31725 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.2; 10.3.7; 24.17.5; 26.2.3 

(591) Xanh dương, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ tin học 3A  (VN) 
Số 134 Tây Sơn, phường Quang Trung, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động và linh kiện, phụ kiện cho điện thoại di động; máy tính bảng 

và linh kiện, phụ kiện cho máy tính bảng; máy nghe nhạc MP3, máy nghe nhạc, xem 

phim MP4; thiết bị lưu trữ USB; thẻ nhớ dùng cho điện thoại và máy ảnh; thiết bị thu và 

truyền sóng radio; máy camera dùng để giám sát và an ninh; thiết bị ghi hình (camera); 

thiết bị báo động và báo cháy. 
 

 
(210) 4-2015-31726 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Đặng Thái Sơn  (VN) 
290/20 Nơ Trang Long, phường 12, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Thắt lưng [trang phục]; quần áo, trang phục; quần áo lót phụ nữ; găng tay 

[trang phục]; mũ; áo vét [quần áo], áo vét [trang phục]; quần áo ngủ; áo sơ mi; giày; váy; 

bít tất ngắn cổ, tất ngắn cổ; áo bành tô, áo khoác, áo khoác ngoài; quần dài; đồng phục; áo 

mưa; ca vát; quần đùi, quần ngắn của đàn ông, quần lót; quần áo tắm, quần áo bơi; quần 

áo thể dục. 
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(210) 4-2015-31727 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; A26.4.24; 26.13.25 (540) 

  

(731) Đặng Thái Sơn  (VN) 
290/20 Nơ Trang Long, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Thắt lưng [trang phục]; quần áo, trang phục; quần áo lót phụ nữ; găng tay 

[trang phục]; mũ; áo vét [quần áo], áo vét [trang phục]; quần áo ngủ; áo sơ mi; giày; váy; 
bít tất ngắn cổ, tất ngắn cổ; áo bành tô, áo khoác, áo khoác ngoài; quần dài; đồng phục; áo 
mưa; ca vát; quần đùi, quần ngắn của đàn ông, quần lót; quần áo tắm, quần áo bơi; quần 
áo thể dục. 

 
Nhóm 36: Đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất 
động sản; đầu tư vốn; đánh giá bất động sản, định giá bất động sản. 

 
 

(210) 4-2015-31728 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) KAANE AMERICAN INT'L 

TOBACCO CO. LTD.  (AE) 
P.O. Box: 61021, Jebel Ali, Free Zone 
Area, Dubai, United Arab Emirates 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 34: Gạt tàn dùng cho người hút thuốc; thuốc lá nhai; thuốc lá điếu chứa chất thay 

thế lá thuốc lá, không dùng cho mục đích y tế; thuốc lá điếu; thuốc lá điện tử; bật lửa 
dùng cho người hút thuốc; hộp diêm; dụng cụ làm bốc hơi để hít qua đường miệng dùng 
cho người hút thuốc; thuốc lá bột để hít; túi đựng thuốc lá. 

 
 

(210) 4-2015-31729 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A. 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, thú y và vệ sinh; chất ăn kiêng thích hợp dùng trong y tế, thực 

phẩm cho em bé; cao dán, vật liệu dùng để băng bó; vật liệu để hàn răng, sáp nha khoa; 
chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, chất diệt cỏ. 
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(210) 4-2015-31730 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) SKULLCANDY, INC.  (US) 

1441 W. Ute Blvd., Suite 250, Park City, 
Utah 84098, United States 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 09: ống tai nghe; tai nghe. 
 

 
(210) 4-2015-31731 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) SKULLCANDY, INC.  (US) 

1441 W. Ute Blvd., Suite 250, Park City, 
Utah 84098, United States  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 09: ống tai nghe; tai nghe. 
 

 
(210) 4-2015-31732 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.3.1; 1.15.5; A26.3.5; A26.11.9 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá, đen, cam, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH DVN  (VN) 
66A TCH 04, phường Tân Chánh Hiệp, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Cặp da, ba lô, túi xách. 
 

 
(210) 4-2015-31733 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.9.1; 25.12.1; 1.3.1; A1.1.10; 5.7.3; 

26.1.2 
(591) Đỏ, xanh, vàng, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Sáng   (VN) 
Thôn Đoàn Kết, xã Quý Sơn, huyện Lục 
Ngạn, tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 31: Cá sống; cá giống. 
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(210) 4-2015-31734 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 6.1.2; A5.1.5; A5.1.16; 26.1.1; 

A26.11.8; A1.1.10 
(591) Xanh, vàng cam 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Mộc 
Sương  (VN) 
Tiểu khu 34, xã Tân Lập, huyện Mộc 
Châu, tỉnh Sơn La  

 
(511)   Nhóm 30: Chè. 

 

 
(210) 4-2015-31735 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Cơ sở điện cơ Hoàng Long 
Phát  (VN) 
34 Lộc Vinh, phường 6, quân Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện.  

 

 
(210) 4-2015-31736 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Cơ sở điện cơ Hoàng Long 
Phát   (VN) 
34 Lộc Vinh, phường 6, quân Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 

 

 
(210) 4-2015-31737 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 
thực phẩm Eneright  (VN) 
Tầng 2, nhà B9, đường Nguyễn Cảnh Dị, 
phường Đại Kim, Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 29: Sữa và sản phẩm từ sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa và sản phẩm làm 
từ sữa. 
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(210) 4-2015-31738 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A26.11.8; 26.4.2 

(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ bất 
động sản Danh Khôi  (VN) 
03 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo (bất động sản). 

 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; tư vấn bất động sản; sàn giao dịch bất động sản (đấu 

giá). 
 

 
(210) 4-2015-31739 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 24.1.1 

(591) Xanh lá, xám, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ du lịch Phú Bảo  (VN) 
Lầu 8, lô B, số 08 Nguyễn Huệ, phường 

Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú ý, chân, tay giả, mắt và 

răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương. 
 

 
(210) 4-2015-31740 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Thành An  (VN) 
Số 80 ngõ Văn Hương, đường Tôn Đức 

Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 18: Phụ liệu dùng cho va ly túi xách cụ thể: tay cầm, chân đế, khóa sập, khóa móc. 

 

Nhóm 26: Phụ liệu dùng cho may mặc, cụ thể: cúc (không làm bằng kim loại quý); khóa 

kéo, khóa có thế điều chỉnh được, chốt chặn đầu dây, dây treo mác, kẹp.  

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: phụ liệu may mặc, máy móc thiết bị, phụ tùng ngành dệt 

may, quần áo, nước khoáng, rượu, bia.  
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(210) 4-2015-31741 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Xanh lá (540) 

 

(731) Công ty TNHH Cầu Bạc  (VN) 
168 Võ Thị Sáu, phường 8, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-31742 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.11.8; 18.3.23; 

18.3.21 
(591) Xanh lam, trắng 

(540) 

  

(731) Phạm Đức Đạt  (VN) 
911/11 Lạc Long Quân, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép. 
 

 
(210) 4-2015-31743 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.7.25; 26.4.12; 26.3.2; A26.11.9 
(591) Đen, trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Phạm Đức Đạt   (VN) 
911/11 Lạc Long Quân, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép. 
 

 
(210) 4-2015-31744 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Phạm Đức Đạt  (VN) 
911/11 Lạc Long Quân, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép. 
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(210) 4-2015-31745 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 24.9.1; 26.4.2; 26.2.3; 26.2.1 (540) 

 

(731) Lê Hải Hà  (VN) 
Số 3A ngõ 71, phường Láng Hạ, quận Ba 

Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán giày dép. 
 

 
(210) 4-2015-31746 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại Song 
Sanh  (VN) 
110 Nguyễn Chí Thanh, phường 16, quận 

11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Sữa tắm, kem dưỡng thể, mặt nạ làm đẹp, sữa rửa mặt, kem thoa mặt. 
 

 
(210) 4-2015-31747 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại Song 
Sanh  (VN) 
110 Nguyễn Chí Thanh, phường 16, quận 

11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Sữa tắm, kem dưỡng thể, mặt nạ làm đẹp, sữa rửa mặt, kem thoa mặt. 
 

 
(210) 4-2015-31748 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại Song 
Sanh  (VN) 
110 Nguyễn Chí Thanh, phường 16, quận 

11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Sữa tắm, kem dưỡng thể, mặt nạ làm đẹp, sữa rửa mặt, kem thoa mặt. 
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(210) 4-2015-31749 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.2; A25.3.13 

(591) Trắng, đỏ, đen 

(731) Công ty cổ phần Anko Việt 
Nam  (VN) 
Km5, quốc lộ 1, xã Tiên Tân, huyện Duy 

Tiên, tỉnh Hà Nam 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; sô cô la. 
 

 
(210) 4-2015-31750 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.2 

(591) Trắng, đỏ, nâu, vàng, cam 

(731) Công ty cổ phần ANKO Việt 
Nam  (VN) 
Km5, quốc lộ 1, xã Tiên Tân, huyện Duy 

Tiên, tỉnh Hà Nam  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; sô cô la. 
 

 
(210) 4-2015-31752 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.3.15; 4.5.1; 26.1.1 

(591) Hồng, đỏ tím, trắng, xám, đen 

(731) Đặng Minh Hoàng   (VN) 
Khu phố 10, phường Phước Mỹ Thành, 

thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-31753 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh lam, xanh cô ban, vàng, nâu, 

trắng 
(731) Công ty TNHH quốc tế đặc 

sản Việt   (VN) 
Thôn Thượng, xã Thượng Lâm, huyện 
Mỹ Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngô, bỏng ngô, ngô rang, ngô sấy, kẹo lạc, kẹo vừng.  

 

 
(210) 4-2015-31754 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.2; 6.1.2; A25.7.21; A26.11.9; 

26.3.23 
(591) Đỏ, trắng, nâu, vàng, tím 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

miền núi Thanh Hóa   (VN) 
100 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, 
thành phố Thanh Hóa 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xăng dầu, xi măng, sắt, thép, phân bón, gạo, đường, nước mắm, muối; 

mua bán hàng hoá trong siêu thị: thực phẩm, hàng gia dụng, hóa mỹ phẩm, nước giải 
khát.  

 

Nhóm 39: Bán vé máy bay. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, nhà nghỉ du lịch.  
 

 
(210) 4-2015-31756 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.2; 6.1.2; A5.5.20; 1.15.5; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Hoàng Thịnh  (VN) 
6/41 ấp Ninh Hiệp, xã Bàu Năng, huyện 
Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 

 

(511)   Nhóm 17: Nhựa mủ (cao su). 
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(210) 4-2015-31757 (220) 12.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 3.9.1; A26.1.24; 26.1.2 (540) 

  

(731) Hà Sơn Phúc   (VN) 
116 đường Lĩnh Nam, phường Mai 
Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn.  
 
 

(210) 4-2015-31758 (220) 12.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 18.3.23; 26.2.7; 1.15.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ du lịch 
Phúc Quý  (VN) 
05 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm 
Tiến, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ tham quan (du lịch); dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; cho thuê xe cộ; 
dịch vụ vận chuyển hành khách; đặt chỗ cho các chuyến đi; cho thuê trang phục lặn.  

 

 
(210) 4-2015-31759 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Lương   (VN) 
Phố Đồng Khâu, phường Tích Sơn, thành 
phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu gạo. 
 
 

(210) 4-2015-31760 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.3.11; A2.3.18 
(591) Đen, trắng, đỏ, nâu, hồng, vàng, da cam, 

xám 
(731) Công ty cổ phần Hướng 

nghiệp á Âu   (VN) 
Số 59, đường số 14, khu biệt thự Chu 
Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 41: Đào tạo nấu ăn (đầu bếp).  
 
 

(210) 4-2015-31762 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Đỏ (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Võ Tấn Phúc  
(VN) 
Tổ 19, ấp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Hanh, 
huyện Châu Thành, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu gạo. 
 
 

(210) 4-2015-31763 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Đỏ (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất gạch Thanh Tân - Kim 
Huệ  (VN) 
648 tổ 12 ấp Bình Thới, xã Bình Thủy, 
huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch đất sét nung, gạch ống, gạch thẻ. 
 
 

(210) 4-2015-31764 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Quang   (VN) 
Số 3, khối 3, ngõ 2, tập thể Z157, 
phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Chất keo tụ, chế phẩm vi sinh không dùng cho ngành y tế và thú y.  
 
 

(210) 4-2015-31766 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 12: Phương tiện giao thông và linh kiện của chúng như: ô tô; xe máy; xe đạp; lốp 
(vỏ xe); xích; phanh (thắng).  
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(210) 4-2015-31767 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao cạo; dụng cụ để mài; bộ đồ 

ăn (dao, thìa, dĩa).  
 

 
(210) 4-2015-31768 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy thu hình (ti vi); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; máy tăng âm (ampli); loa; 

máy vi tính; điện thoại.  
 

 
(210) 4-2015-31769 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; dụng cụ chỉnh hình; thiết bị dùng cho vật lý trị liệu; 
thiết bị phân tích dùng cho ngành y; thiết bị và dụng cụ thú y; thiết bị y tế dùng cho luyện 
thân thể.  
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(210) 4-2015-31770 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị và trang bị để chiếu sáng; thiết bị đốt nóng; thiết bị sưởi ấm bằng nước; 

thiết bị và dụng cụ (dùng điện) để nấu nướng; thiết bị và máy làm lạnh; thiết bị và trang bị 
thông gió.  

 

 
(210) 4-2015-31771 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Phương tiện giao thông và linh kiện của chúng như: ô tô; xe máy; xe đạp; lốp 

(vỏ xe); xích; phanh (thắng).  
 

 
(210) 4-2015-31772 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao cạo; dụng cụ để mài (dụng 

cụ cầm tay); bộ đồ ăn (dao, thìa, dĩa).  
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(210) 4-2015-31773 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy thu hình (ti vi); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; máy tăng âm (ampli); loa; 

máy vi tính; điện thoại.  
 

 
(210) 4-2015-31774 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; dụng cụ chỉnh hình; thiết bị dùng cho vật lý trị liệu; 

thiết bị phân tích dùng cho ngành y; thiết bị và dụng cụ thú y; thiết bị y tế dùng cho luyện 
thân thể.  

 

 
(210) 4-2015-31775 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị và trang bị để chiếu sáng; thiết bị đốt nóng; thiết bị sưởi ấm bằng nước; 

thiết bị và dụng cụ (dùng điện) để nấu nướng; thiết bị và máy làm lạnh; thiết bị và trang bị 
thông gió.  
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(210) 4-2015-31776 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 7.3.2; 20.7.1; 26.15.15 
(591) Xanh đen, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Mạnh Đạt  (VN) 
P306 A15 tập thể Trường Đại Học Kinh 
Tế Quốc Dân, phường Đồng Tâm, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa. 
 

Nhóm 35: Bán buôn thực phẩm; đại lý ô tô; bán lẻ thuốc; dụng cụ y tế; mỹ phẩm; bán lẻ 
nước hoa. 

 
 

(210) 4-2015-31777 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.9 
(591) Đen, trắng, xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH máy xây dựng 
và thương mại Việt Nhật  (VN) 
Số 89, ngõ 124, đường Âu Cơ, phường 
Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 04: Than. 
 

Nhóm 07: Máy nông nghiệp, máy trộn, máy khoan mỏ, xe ủi đất, máy phát điện, máy đào 
xúc, máy khoan, máy móc để khai thác mỏ, cần cẩu, máy làm đường đi, quả lu nén 
đường. 

 

Nhóm 12: Xe nâng, xe ô tô tải. 
 

Nhóm 37: Xây dựng, cho thuê máy xây dựng, lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy.  
 

Nhóm 39: Vận tải. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 
 

 
(210) 4-2015-31778 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.3.5; 26.3.2; 26.3.23 
(731) Công ty cổ phần tư vấn và 

đào tạo Cơn Bão Triệu Phú  
(VN) 
10B Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 16: Sách; báo; tạp chí; phong bì; sổ tay; vở (tập). 
 

Nhóm 35: Mua bán sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, băng casset, đĩa (CD, DVD), đĩa 
mềm; đại lý sách, báo, tạp chí. 

 

Nhóm 41: Xuất bản (sách, báo, tạp chí); giáo dục các cấp (từ mẫu giáo đến đại học); đào 
tạo nghề. 

 
 

(210) 4-2015-31779 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.3.23 
(731) Công ty cổ phần cao su Sài 

Gòn - Kymdan  (VN) 
28 Bình Thới, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 20: Nệm (đệm); bàn; ghế; bộ bàn ghế sa lông; gối bằng cao su (mouse). 
 

Nhóm 24: Khăn trải giường; vỏ gối; vỏ nệm. 
 

Nhóm 35: Mua bán: khăn trải giường, vỏ gối, vỏ nệm, nệm (đệm), bàn, ghế, bộ bàn ghế sa 
lông, gối bằng cao su (mouse); tiếp thị để bán hàng; quảng cáo để bán hàng. 

 
 

(210) 4-2015-31780 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.15; 1.15.21 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ, vàng, xanh lá 

cây, tím 
(731) Công ty cổ phần sơn So Na Ta  

(VN) 
241 Điện Biên Phủ, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt).  
 

Nhóm 19: Bột trét tường.  
 

 
(210) 4-2015-31781 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) ADP, LLC  (US) 

One ADP Boulevard, Roseland, New 
Jersey 07068, U.S.A 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 42: Cung cấp phần mềm máy tính không tải xuống được sử dụng trong việc quản lý 

dữ liệu ở các lĩnh vực: dịch vụ quản lý nguồn -nhân lực và hồ sơ nhân sự, đánh giá nhân 

sự, quản lý phúc lợi linh hoạt và phúc lợi xã hội, dịch vụ xử lý nơi ở tạm trú của người lao 

động, sắp xếp thời gian biểu nghỉ phép và vắng mặt, có mặt, giờ giấc, xử lý cắt công và 

thưởng công, tuân thủ theo thuế và bảng lương, quỹ lương giải ngân. 
 

 
(210) 4-2015-31782 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 4.3.3; 1.15.5; 26.13.1 

(591) Đỏ đậm, da cam, vàng, trắng, xám, đen 

(731) Công ty cổ phần trực tuyến 
Gosu  (VN) 
Số 108, phố Lò Đúc, phường Đống Mác, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính dành cho điện thoại có thể tải về được; chương trình máy 

tính dành cho các ứng dụng trên điện thoại có thể tải về được; phần mềm trò chơi máy 

tính dành cho điện thoại có thể tải về được; phần mềm máy tính có thể tải về được. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính.  
 

 
(210) 4-2015-31783 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.15.9; 26.15.11 

(591) Vàng, trắng, ghi 

(731) Công ty cổ phần Thiết kế Sản 
xuất Nội thất Hàn Quốc  (VN) 
Tầng 5M, tòa nhà Hei Tower, số 1 Ngụy 

Như Kon Tum, phường Nhân Chính, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (đồ vật di chuyển được như giường, tủ, bàn, ghế, kệ, giá, vách ngăn 

bằng gỗ dùng cho đồ đạc trong nhà hoặc văn phòng để giúp cuộc sống và công việc); đồ 

đạc dùng cho văn phòng (ví dụ như bàn, ghế, tủ, kệ, giá, vách ngăn bằng gỗ dùng cho đồ 

đạc trong văn phòng); giá kệ để đồ; bàn; tủ; bàn có ngăn kéo và ô để đồ vật nhỏ; ghế; ghế 

đẩu; ghế trường kỷ; giường; giá để sách; tủ com mốt; tủ quần áo; tủ bếp; bàn dài để tivi; 

giá để giày; tủ chứa đồ trong buồng tắm. 

 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế sản phẩm.  
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(210) 4-2015-31784 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Phòng khám chuyên khoa trị 
liệu Thần kinh Cột sống Hoa 
KỲ  (VN) 
161 - 161A Hai Bà Trưng, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị y tế. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ khám chữa bệnh. 
 

 
(210) 4-2015-31785 (220) 12.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A26.3.5; 24.15.1; A24.15.11; 2.9.1 
(731) M & R LABORATORY CO., LTD.  

(TH) 
1/29 Moo 5, Karnharm, Uthai, Ayudhya 
13210, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột mỳ; tinh bột sắn; tinh bột ngô; bột chiên xù; gia vị; ruột bánh mì. 
 

 
(210) 4-2015-31786 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Diệu Tuấn  
(VN) 
49/40/23 Trịnh Đình Trọng, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép; quần áo; mũ (nón); dây thắt lưng dùng trong trang phục (dây nịt); cà 
vạt; khăn quàng cổ dùng trong trang phục. 

 

 
(210) 4-2015-31787 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Diệu Tuấn  
(VN) 
49/40/23 Trịnh Đình Trọng, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép; quần áo; mũ (nón); dây thắt lưng dùng trong trang phục (dây nịt); cà 
vạt; khăn quàng cổ dùng trong trang phục. 
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(210) 4-2015-31788 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Diệu Tuấn  
(VN) 
49/40/23 Trịnh Đình Trọng, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép; quần áo; mũ (nón); dây thắt lưng dùng trong trang phục (dây nịt); cà 

vạt; khăn quàng cổ dùng trong trang phục. 
 

 
(210) 4-2015-31789 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.9; 26.3.23; 9.5.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Như Hải Lê  (VN) 
2A2 ấp Thanh Hiệp, xã Thanh Phú, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép. 

 

 
(210) 4-2015-31790 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.9; 26.3.23; 9.5.18 (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Như Hải Lê   (VN) 
02A2 ấp Thanh Hiệp, xã Thanh Phú, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép. 

 

 
(210) 4-2015-31791 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 26.13.25; 9.5.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Như Hải Lê   (VN) 
02A2 ấp Thanh Hiệp, xã Thanh Phú, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép. 
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(210) 4-2015-31792 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Bùi Huỳnh Phước  (VN) 
336/87/3 Phan Văn Trị, phường 11, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính; điện thoại; phần mềm máy tính dùng để lập kế hoạch và điều phối 

các phương tiện vận tải cơ giới; khóa điện tử; thiết bị định vị toàn cầu; mũ bảo hiểm. 
 

Nhóm 39: Vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường bộ; vận tải hành khách, hàng hóa 
bằng đường thủy; đại lý vé máy bay, vé tàu hỏa; cho thuê xe có động cơ; dịch vụ du lịch; 
cho thuê kho bãi. 

 

 
(210) 4-2015-31793 (220) 12.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 25.1.6; 2.1.22; 2.3.22; 25.12.1; 5.5.16 
(591) Đen, xanh da trời, đỏ, hồng, vàng, vàng 

kim, xanh lá cây, trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Quách Tuấn Nguyên  (VN) 
551/29C Phạm Văn Chí, phường 7, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Nhang (hương). 

 

 
(210) 4-2015-31795 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) BLUESCOPE STEEL LIMITED  (AU) 

Level 11, 120 Collins Street, Melbourne, 
Victoria, Australia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của kim thường; kim loại được sơn lót dạng tấm, 

cuộn dây và dải; vật liệu xây dựng bằng kim loại được sơn lót; kim loại được mạ sơn dạng 
tấm, cuộn dây và dải; vật liệu xây dựng bằng kim loại được mạ sơn trước; kim loại ở dạng 
tấm, dạng cuộn dây, dạng dải, dạng tấm dẹt, dạng thanh, dạng que, dạng phiến và dạng 
thỏi; tấm ốp mái nhà và tường bằng kim loại; ván lót trần; vỉ kèo (khung đỡ mái nhà); xà 
gồ; sàn mái kết cấu; ván khuôn kim loại và vật liệu gia cố cho các tòa nhà; lưới kim loại; 
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lưới thép co giãn; tấm lợp bằng kim loại chống nước mưa; biển hiệu bằng kim loại; máng 
thoát nước bằng kim loại; vật liệu lợp mái; ống thoát nước mưa và bể chứa nước mưa bằng 
kim loại; khung xây dựng kim loại; phần khung bằng kim loại của nhà ở và tòa nhà 
thương mại và linh kiện đi kèm; nhà bằng kim loại có thể vận chuyển; vật liệu làm hàng 
rào bằng kim loại; cột trụ và ván ô (cửa tường) bằng kim loại; ống dẫn và ống bằng kim 
loại; thanh thép; nẹp cạnh bằng kim loại; khung kim loại; kẹp kim loại; kẹp treo ty xà gồ 
bằng kim loại, tất cả làm bằng kim loại. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ cơ khí và hóa học để xứ lý hoặc chuyển hoá chất; dịch vụ gia công 
(sản xuất) sản phẩm theo đơn đặt hàng; dịch vụ xử lý (gia công) sản phẩm theo đơn đặt 
hàng; dịch vụ phủ, đánh bóng, mài, cắt kim loại; dịch vụ mạ cách điện đối với kim loại và 
dịch vụ mạ crôm kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-31796 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 20.7.1; 2.7.23 
(591) Cam, xanh da trời, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Huỳnh Hạnh Phúc  (VN) 
162/28 Lê Hồng Phong, phường Lê Lợi, 
Quy Nhơn 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo.  

 

 
(210) 4-2015-31797 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.10; 3.7.16; 26.1.1 
(591) Trắng, nâu, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Yến Sào Khánh 
Việt  (VN) 
Số 47, đường 152, Cao Lỗ, phường 4, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Tổ yến thô; tổ yến sơ chế đóng hộp. 
 

Nhóm 32: Nước giải khát từ tổ yến: nước yến. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm từ tổ yến. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1809 

(210) 4-2015-31798 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; A9.3.10 
(591) Đen, trắng, ghi, xanh 
(731) Phan Anh Đức  (VN) 

Tầng 2 dãy 4 tập thể bệnh viện 198, tổ 
28, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 18: Ví đựng tiền; túi xách tay; ba lô; vali; túi du lịch.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giầy; dép; mũ; ca vát; thắt lưng [trang phục].  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm: ví đựng tiền, túi xách 
tay, ba lô, vali, túi du lịch, quần áo, giầy, dép, mũ, ca vát, thắt lưng [trang phục].  

 

 
(210) 4-2015-31799 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Nasda  (VN) 
Số nhà 287 đường Ngô Quyền, phường 
Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Keo dính cho mục đích gia dụng; keo dính cho mục đích văn phòng. 
 

 
(210) 4-2015-31800 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) HOGAN LOVELLS INTERNATIONAL 

LLP    (US) 
Atlantic House, Holborn Viaduct, 
London, EC1A 2FG, United Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Xuất bản phẩm có thể tải xuống được; xuất bản phẩm dưới dạng điện tử được 
cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu hoặc các phương tiện được cung cấp trên internet; 
xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được, cụ thể là, sách, bài viết, tin tức và thông tin, 
bài bình luận, nội dung văn bản, âm thanh và hình ảnh trong lĩnh vực pháp luật; các bản 
ghi âm thanh và hình ảnh; phần mềm có thể tải xuống được, cụ thể là, các ứng dụng để 
thu thập tin tức, thông tin, bài bình luận, nội dung văn bản, âm thanh và hình ảnh trên các 
thiết bị điện tử di động và cố định.  
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Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; tra cứu, đăng ký, quản lý và 
khai thác các nhãn hiệu và các quyền sở hữu công nghiệp khác cho người khác; dịch vụ 
công chứng; dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp liên quan đến các dịch vụ kể trên; đăng thông 
tin trên mạng internet liên quan đến các dịch vụ kể trên.  

 

 
(210) 4-2015-31801 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh XITA   (VN) 
Số 236 phố Hàng Bông, phường Cửa 
Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép. 
 

 
(210) 4-2015-31802 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Phạm Quang Vinh  (VN) 
Khu 1, thôn Đông, xã Tây Giang, huyện 
Tiền Hải, tỉnh Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 11: Sứ vệ sinh bao gồm: bồn tắm, bệ xí nhà vệ sinh, bồn rửa vệ sinh cá nhân, bồn 
tiểu nam, chân bồn rửa vệ sinh cá nhân.  

 

 
(210) 4-2015-31803 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) NANYANG BROTHERS TOBACCO 

COMPANY LIMITED  (HK) 
9 Tsing Yeung Circuit, Tuen Mun, New 
Territories, Hong Kong  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu, thuốc lá, dụng cụ cho người hút thuốc, diêm.  
 
 

(210) 4-2015-31804 (220) 12.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 2.1.1; 25.1.6; A2.1.24; 26.1.2 
(731) NANYANG BROTHERS TOBACCO 

COMPANY LIMITED  (HK) 
9 Tsing Yeung Circuit, Tuen Mun, New 
Territories, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu, thuốc lá, dụng cụ cho người hút thuốc, diêm.  
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(210) 4-2015-31805 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1 
(591) Xanh cốm, trắng 
(731) THE WIND OF SPRING TRADING 

CO., LTD  (CN) 
Flat 1484A, 14/F, Hong Wei Tower, 
No.105 GuangFo Road, HuangQi, DaLi, 
NanHai District, FoShan, GuangDong, 
People's Republic of China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 29: Khoai lang sấy; khoai môn sấy; mít sấy; chuối sấy; trái cây sấy.  
 

 
(210) 4-2015-31806 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.3.1; 1.3.2 
(731) Công ty TNHH VINAVIM  (VN) 

389/5/10/4C quốc lộ 13, phường Hiệp 
Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 09: Bộ lưu điện UPS cửa cuốn; bộ biến đổi dòng điện (inverter); bình ắc-quy; ổ 
cắm điện, cầu dao điện; bộ nguồn lưu điện UPS.  

 
 

(210) 4-2015-31807 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2 
(731) Nguyễn Xuân Thanh   (VN) 

93 Hàng Bông, phường Hàng Bông, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; khu nghỉ dưỡng (resort); nhà hàng ăn uống; cho thuê hội 
trường, hội nghị phòng cưới.  

 

 
(210) 4-2015-31808 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.4.9; A11.1.6 
(591) Trắng, đỏ, xám, cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Bigway Việt  
(VN) 
Số 7 ngõ 19/8 Trần Quang Diệu, phường 
¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  
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(511)   Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2015-31809 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 

CO., INC.    (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để tẩy trắng (giặt giũ) và các chế phẩm dùng để giặt; chế phẩm làm 
sạch; chế phẩm đánh bóng; chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm mài mòn; xà phòng; nước 
hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; kem đánh răng.   

 

Nhóm 05: Các chế phẩm dược và chế phẩm thú y; thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho 
người và động vật; cao dán; vật liệu dùng để băng bó (dùng trong y tế); vật liệu để hàn 
răng; sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ; 
miếng đắp hoạt tính có khí gia nhiệt làm ấm vùng lưng và cải thiện việc lưu thông máu 
(miếng đắp cao dán dùng cho mục đích y tế); chế phẩm làm lạnh dạng xịt dùng cho mục 
đích y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế cụ thể là chế phẩm làm sạch vết 
thương chống nhiễm khuẩn; trà thảo mộc dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh 
dưỡng.     

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị nha khoa, thiết 
bị và dụng cụ thú y; chân tay giả, mắt và răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu để khâu 
vết thương; tấm đệm có chứa chất gel làm mát dùng để hút và tỏa nhiệt nóng đột ngột trên 
cơ thể người (dùng cho mục đích y tế); đệm sưởi nóng dùng điện cho mục đích y tế; túi đá 
chườm cho mục đích y tế; thiết bị sưởi ấm dùng điện dùng cho mục đích y tế.    

 

Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi ấm, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh; đệm sưởi dạng tấm dung điện không dùng cho 
mục đích y tế; tấm sưởi không dùng điện không cho mục đích y tế.    

 

Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn 
sống); chất chiết ra từ thịt; rau và trái cây được bảo quản, đông lạnh, sấy khô và nấu chín; 
thạch cho thực phẩm; mứt ướt; mứt quả ướt; trứng; sữa và sản phẩm sữa; dầu và mỡ có thể 
ăn được.    

 

Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn hột và bột cọ sagu; bột và 
chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì; bột nhão và bánh kẹo; đá lạnh có thể ăn được; đường; 
mật ong; mật đường; nấm men (cho thực phẩm); bột nở; muối nấu ăn; mù tạc; dấm; xốt 
(gia vị); gia vị; đá lạnh tự nhiên hoặc nhân tạo; trà sen; đồ uống trên cơ sở trà.   

 

Nhóm 31: Hạt (ngũ cốc); hạt giống thực vật cho nông nghiệp; củ (hành,tỏi) cho mục đích  
làm vườn; cây; động vật sống; trái cây tươi và rau tươi; hạt giống thực vật; cây tự nhiên và 
loa tự nhiên; thức ăn cho động vật, mạch nha dung cho ngành bia và rượu; lá trà (chưa chế 
biến).   
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Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống) và nước uống có ga và đồ uống không chứa cồn; 
đồ uống trái cây và nước ép trái cây; xi rô (làm đồ uống) và các chế phẩm khác dùng làm 
đồ uống; đồ uống nhẹ có hương vị trà.   

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (ngoại trừ bia).   
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; biên tập số liệu thống kê; 
dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; marketing; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tập hợp và trưng bầy các loại hàng hoá khác nhau 
(không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các sản phẩm 
trong các lĩnh vực sau: hóa chất, mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, chế phẩm vệ sinh thân 
thể, dược phẩm, cao dán và vật liệu băng bó dùng trong phẫu thuật và y tế, miếng đắp 
hoạt tính có khí gia nhiệt làm ấm vùng lưng và cải thiện việc lưu thông máu (miếng đắp 
cao dán dùng cho mục đích y tế), thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị xoa bóp, túi đá chườm 
cho mục đích y tế, chế phẩm làm lạnh dạng xịt không dùng cho mục đích y tế, chế phẩm 
làm lạnh dạng xịt dùng cho mục đích y tế, tấm sưởi dùng điện dùng cho mục đích y tế; 
tấm sưởi không dùng điện cho mục đích y tế, tấm sưởi không dùng điện không cho mục 
đích y tế, chất bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng, tấm đệm có 
chứa chất gel làm mát dùng để hút và tỏa nhiệt nóng đột ngột trên cơ thể người (dùng cho 
mục đích y tế), thuốc trừ sâu, hóa chất dùng trong nông nghiệp, trà thảo dược dung cho 
mục đích y tế, trà (trà sen), đồ uống trên cơ sở trà, lá trà (chưa chế biến) và đồ uống nhẹ 
có hương vị trà; dịch vụ bán buôn, và bán lẻ liên quan đến các mặt hàng sau: hóa chất, mỹ 
phẩm, nước hoa, xà phòng, chế phẩm vệ sinh thân thể, dược phẩm, cao dán và vật liệu 
băng bó dung trong phẫu thuật và y tế, miếng đắp hoạt tính có khí gia nhiệt làm ấm vùng 
lưng và cải thiện việc lưu thông máu (miếng đắp cao dán dùng cho mục đích y tế), thiết bị 
và dụng cụ y tế, thiết bị xoa bóp, túi đá chườm cho mục đích y tế, chế phẩm làm lạnh 
dạng xịt không dùng cho mục đích y tế, chế phẩm làm lạnh dạng xịt dùng cho mục đích y 
tế, tấm sưởi dùng điện dùng cho mục đích y tế; tấm sưởi không dùng điện cho mục đích y 
tế, tấm sưởi không dùng điện không cho mục đích y tế, chất bổ sung dinh dưỡng, thực 
phẩm ăn kiêng và thức ăn kiêng, tấm đệm có chứa chất gel làm mát dùng để hút và và tỏa 
nhiệt nóng đột ngột trên cơ thể người (dùng cho mục đích y tế), thuốc trừ sâu, hóa chất 
dùng trong nông nghiệp, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, trà (trà sen), đồ uống trên 
cơ sở trà, lá trà (chưa chế biến) và đồ uống nhẹ có hương vị trà.  

 

 
(210) 4-2015-31810 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 

CO., INC.    (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017 Japan   

(540) 
 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn 
sống); chất chiết ra từ thịt; rau và trái cây được bảo quản, đông lạnh, sấy khô và nấu chín; 
thạch cho thực phẩm; mứt ướt; mứt quả ướt; trứng; sữa và sản phẩm sữa; dầu và mỡ có thể 
ăn được.    

 

Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn hột và bột cọ sagu; bột và 
chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì; bột nhão và bánh kẹo; đá lạnh có thể ăn được; đường; 
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mật ong; mật đường; nấm men (cho thực phẩm); bột nở; muối nấu ăn; mù tạc; dấm; xốt 
(gia vị); gia vị; đá lạnh tự nhiên hoặc nhân tạo; trà sen; đồ uống trên cơ sở trà.   

 

Nhóm 31: Hạt (ngũ cốc); hạt giống thực vật cho nông nghiệp; củ (hành,tỏi) cho mục đích  
làm vườn; cây; động vật sống; trái cây tươi và rau tươi; hạt giống thực vật; cây tự nhiên và loa 
tự nhiên; thức ăn cho động vật, mạch nha dung cho ngành bia và rượu; lá trà (chưa chế biến).   

 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống) và nước uống có ga và đồ uống không chứa cồn; 
đồ uống trái cây và nước ép trái cây; xi rô (làm đồ uống) và các chế phẩm khác dùng làm 
đồ uống; đồ uống nhẹ có hương vị trà.   

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (ngoại trừ bia).   
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; biên tập số liệu thống kê; 
dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; marketing; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tập hợp và trưng bầy các loại hàng hoá khác nhau 
(không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các sản phẩm 
trong các lĩnh vực sau: hóa chất, mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, chế phẩm vệ sinh thân 
thể, dược phẩm, cao dán và vật liệu băng bó dùng trong phẫu thuật và y tế, miếng đắp 
hoạt tính có khí gia nhiệt làm ấm vùng lưng và cải thiện việc lưu thông máu (miếng đắp 
cao dán dùng cho mục đích y tế), thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị xoa bóp, túi đá chườm 
cho mục đích y tế, chế phẩm làm lạnh dạng xịt không dùng cho mục đích y tế, chế phẩm 
làm lạnh dạng xịt dùng cho mục đích y tế, tấm sưởi dùng điện dùng cho mục đích y tế; 
tấm sưởi không dùng điện cho mục đích y tế, tấm sưởi không dùng điện không cho mục 
đích y tế, chất bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng, tấm đệm có 
chứa chất gel làm mát dùng để hút và tỏa nhiệt nóng đột ngột trên cơ thể người (dùng cho 
mục đích y tế), thuốc trừ sâu, hóa chất dùng trong nông nghiệp, trà thảo dược dung cho 
mục đích y tế, trà (trà sen), đồ uống trên cơ sở trà, lá trà (chưa chế biến) và đồ uống nhẹ 
có hương vị trà; dịch vụ bán buôn, và bán lẻ liên quan đến các mặt hàng sau: hóa chất, mỹ 
phẩm, nước hoa, xà phòng, chế phẩm vệ sinh thân thể, dược phẩm, cao dán và vật liệu 
băng bó dung trong phẫu thuật và y tế, miếng đắp hoạt tính có khí gia nhiệt làm ấm vùng 
lưng và cải thiện việc lưu thông máu (miếng đắp cao dán dùng cho mục đích y tế), thiết bị 
và dụng cụ y tế, thiết bị xoa bóp, túi đá chườm cho mục đích y tế, chế phẩm làm lạnh 
dạng xịt không dùng cho mục đích y tế, chế phẩm làm lạnh dạng xịt dùng cho mục đích y 
tế, tấm sưởi dùng điện dùng cho mục đích y tế; tấm sưởi không dùng điện cho mục đích y 
tế, tấm sưởi không dùng điện không cho mục đích y tế, chất bổ sung dinh dưỡng, thực 
phẩm ăn kiêng và thức ăn kiêng, tấm đệm có chứa chất gel làm mát dùng để hút và và tỏa 
nhiệt nóng đột ngột trên cơ thể người (dùng cho mục đích y tế), thuốc trừ sâu, hóa chất 
dùng trong nông nghiệp, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, trà (trà sen), đồ uống trên 
cơ sở trà, lá trà (chưa chế biến) và đồ uống nhẹ có hương vị trà.  
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(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn 
sống); chất chiết ra từ thịt; rau và trái cây được bảo quản, đông lạnh, sấy khô và nấu chín; 
thạch cho thực phẩm; mứt ướt; mứt quả ướt; trứng; sữa và sản phẩm sữa; dầu và mỡ có thể 
ăn được.    

 
Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn hột và bột cọ sagu; bột và 
chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì; bột nhão và bánh kẹo; đá lạnh có thể ăn được; 
đường;rmật ong; mật đường; nấm men (cho thực phẩm); bột nở; muối nấu ăn; mù tạc; 
dấm; xốt (gia vị); gia vị; đá lạnh tự nhiên hoặc nhân tạo; trà sen; đồ uống trên cơ sở trà.   

 
Nhóm 31: Hạt (ngũ cốc); hạt giống thực vật cho nông nghiệp; củ (hành,tỏi) cho mục đích  
làm vườn; cây; động vật sống; trái cây tươi và rau tươi; hạt giống thực vật; cây tự nhiên và 
loa tự nhiên; thức ăn cho động vật, mạch nha dung cho ngành bia và rượu; lá trà (chưa chế 
biến).   

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống) và nước uống có ga và đồ uống không chứa cồn; 
đồ uống trái cây và nước ép trái cây; xi rô (làm đồ uống) và các chế phẩm khác dùng làm 
đồ uống; đồ uống nhẹ có hương vị trà.   

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (ngoại trừ bia).   

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; biên tập số liệu thống kê; 
dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; marketing; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tập hợp và trưng bầy các loại hàng hoá khác nhau 
(không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các sản phẩm 
trong các lĩnh vực sau: hóa chất, mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, chế phẩm vệ sinh thân 
thể, dược phẩm, cao dán và vật liệu băng bó dùng trong phẫu thuật và y tế, miếng đắp 
hoạt tính có khí gia nhiệt làm ấm vùng lưng và cải thiện việc lưu thông máu (miếng đắp 
cao dán dùng cho mục đích y tế), thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị xoa bóp, túi đá chườm 
cho mục đích y tế, chế phẩm làm lạnh dạng xịt không dùng cho mục đích y tế, chế phẩm 
làm lạnh dạng xịt dùng cho mục đích y tế, tấm sưởi dùng điện dùng cho mục đích y tế; 
tấm sưởi không dùng điện cho mục đích y tế, tấm sưởi không dùng điện không cho mục 
đích y tế, chất bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng, tấm đệm có 
chứa chất gel làm mát dùng để hút và tỏa nhiệt nóng đột ngột trên cơ thể người (dùng cho 
mục đích y tế), thuốc trừ sâu, hóa chất dùng trong nông nghiệp, trà thảo dược dung cho 
mục đích y tế, trà (trà sen), đồ uống trên cơ sở trà, lá trà (chưa chế biến) và đồ uống nhẹ 
có hương vị trà; dịch vụ bán buôn, và bán lẻ liên quan đến các mặt hàng sau: hóa chất, mỹ 
phẩm, nước hoa, xà phòng, chế phẩm vệ sinh thân thể, dược phẩm, cao dán và vật liệu 
băng bó dùng trong phẫu thuật và y tế, miếng đắp hoạt tính có khí gia nhiệt làm ấm vùng 
lưng và cải thiện việc lưu thông máu (miếng đắp cao dán dùng cho mục đích y tế), thiết bị 
và dụng cụ y tế, thiết bị xoa bóp, túi đá chườm cho mục đích y tế, chế phẩm làm lạnh 
dạng xịt không dùng cho mục đích y tế, chế phẩm làm lạnh dạng xịt dùng cho mục đích y 
tế, tấm sưởi dùng điện dùng cho mục đích y tế; tấm sưởi không dùng điện cho mục đích y 
tế, tấm sưởi không dùng điện không cho mục đích y tế, chất bổ sung dinh dưỡng, thực 
phẩm ăn kiêng và thức ăn kiêng, tấm đệm có chứa chất gel làm mát dùng để hút và và tỏa 
nhiệt nóng đột ngột trên cơ thể người (dùng cho mục đích y tế), thuốc trừ sâu, hóa chất 
dùng trong nông nghiệp, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, trà (trà sen), đồ uống trên 
cơ sở trà, lá trà (chưa chế biến) và đồ uống nhẹ có hương vị trà.  
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(210) 4-2015-31812 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  

(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 

CO., INC.    (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 

Saga 841-0017 Japan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược và chế phẩm thú y; thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho 

người và động vật; cao dán; vật liệu dùng để băng bó (dùng trong y tế); vật liệu để hàn 
răng; sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ; 

miếng đắp hoạt tính có khí gia nhiệt làm ấm vùng lưng và cải thiện việc lưu thông máu 

(miếng đắp cao dán dùng cho mục đích y tế); chế phẩm làm lạnh dạng xịt dùng cho mục 
đích y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế cụ thể là chế phẩm làm sạch vết 

thương chống nhiễm khuẩn; trà thảo mộc dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh 

dưỡng.     
 

Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn 

sống); chất chiết ra từ thịt; rau và trái cây được bảo quản, đông lạnh, sấy khô và nấu chín; 
thạch cho thực phẩm; mứt ướt; mứt quả ướt; trứng; sữa và sản phẩm sữa; dầu và mỡ có thể 

ăn được.    

 
Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn hột và bột cọ sagu; bột và 

chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì; bột nhão và bánh kẹo; đá lạnh có thể ăn được; đường; 

mật ong; mật đường; nấm men (cho thực phẩm); bột nở; muối nấu ăn; mù tạc; dấm; xốt 

(gia vị); gia vị; đá lạnh tự nhiên hoặc nhân tạo; trà sen; đồ uống trên cơ sở trà.   

 
Nhóm 31: Hạt (ngũ cốc); hạt giống thực vật cho nông nghiệp; củ (hành,tỏi) cho mục đích  

làm vườn; cây; động vật sống; trái cây tươi và rau tươi; hạt giống thực vật; cây tự nhiên và 

loa tự nhiên; thức ăn cho động vật, mạch nha dùng cho ngành bia và rượu; lá trà (chưa chế 
biến).   

 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống) và nước uống có ga và đồ uống không chứa cồn; 
đồ uống trái cây và nước ép trái cây; xi rô (làm đồ uống) và các chế phẩm khác dùng làm 

đồ uống; đồ uống nhẹ có hương vị trà.   

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (ngoại trừ bia).   

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; biên tập số liệu thống kê; 

dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; marketing; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 

tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tập hợp và trưng bầy các loại hàng hoá khác nhau 
(không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các sản phẩm 

trong các lĩnh vực sau: hóa chất, mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, chế phẩm vệ sinh thân 

thể, dược phẩm, cao dán và vật liệu băng bó dùng trong phẫu thuật và y tế, miếng đắp 

hoạt tính có khí gia nhiệt làm ấm vùng lưng và cải thiện việc lưu thông máu (miếng đắp 
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cao dán dùng cho mục đích y tế), thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị xoa bóp, túi đá chườm 
cho mục đích y tế, chế phẩm làm lạnh dạng xịt không dùng cho mục đích y tế, chế phẩm 

làm lạnh dạng xịt dùng cho mục đích y tế, tấm sưởi dùng điện dùng cho mục đích y tế; 

tấm sưởi không dùng điện cho mục đích y tế, tấm sưởi không dùng điện không cho mục 
đích y tế, chất bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng, tấm đệm có 

chứa chất gel làm mát dùng để hút và tỏa nhiệt nóng đột ngột trên cơ thể người (dùng cho 

mục đích y tế), thuốc trừ sâu, hóa chất dùng trong nông nghiệp, trà thảo dược dùng cho 
mục đích y tế, trà (trà sen), đồ uống trên cơ sở trà, lá trà (chưa chế biến) và đồ uống nhẹ 

có hương vị trà; dịch vụ bán buôn, và bán lẻ liên quan đến các mặt hàng sau: hóa chất, mỹ 
phẩm, nước hoa, xà phòng, chế phẩm vệ sinh thân thể, dược phẩm, cao dán và vật liệu 

băng bó dùng trong phẫu thuật và y tế, miếng đắp hoạt tính có khí gia nhiệt làm ấm vùng 

lưng và cải thiện việc lưu thông máu (miếng đắp cao dán dùng cho mục đích y tế), thiết bị 
và dụng cụ y tế, thiết bị xoa bóp, túi đá chườm cho mục đích y tế, chế phẩm làm lạnh 

dạng xịt không dùng cho mục đích y tế, chế phẩm làm lạnh dạng xịt dùng cho mục đích y 

tế, tấm sưởi dùng điện dùng cho mục đích y tế; tấm sưởi không dùng điện cho mục đích y 
tế, tấm sưởi không dùng điện không cho mục đích y tế, chất bổ sung dinh dưỡng, thực 

phẩm ăn kiêng và thức ăn kiêng, tấm đệm có chứa chất gel làm mát dùng để hút và và tỏa 

nhiệt nóng đột ngột trên cơ thể người (dùng cho mục đích y tế), thuốc trừ sâu, hóa chất 
dùng trong nông nghiệp, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, trà (trà sen), đồ uống trên 

cơ sở trà, lá trà (chưa chế biến) và đồ uống nhẹ có hương vị trà.  
 
 

(210) 4-2015-31813 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 1.7.6 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH L.O.O.K.S.Y  (VN) 
Số 80, đại lộ Bình Dương, khu phố Bình 
Hòa, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận 

An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, phân phối đèn, các loại đèn LED.  

 

 
(210) 4-2015-31816 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Phạm Tuấn Dũng  (VN) 
Số 124 An Dương Vương, phường Phú 

Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý doanh nghiệp; môi giới thương mại, tư vấn kinh doanh.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; tư vấn và đại diện pháp lý trong các lĩnh vực về sở hữu trí tuệ.  
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(210) 4-2015-31817 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.1; 5.7.21; 5.7.6 

(591) Đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Huỳnh Hiệp Hưng  (VN) 
Số 15, tổ 4, ấp Nông Doanh, xã Xuân 

Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã qua chế biến; hạt điều rang muối.  
 

 
(210) 4-2015-31818 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
trang trí nội ngoại thất Một 
Đô La  (VN) 
81A Hoàng Văn Hòe, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Các loại cửa bằng kim loại: cửa cuốn, cửa sổ, cửa đi, cửa cuốn bằng nhôm, cửa 

và vách ngăn bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2015-31819 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.15.15; 26.3.23 

(591) Xanh lam, đen 

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
trang trí nội ngoại thất Một 
Đô La   (VN) 
81A Hoàng Văn Hoè, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Các loại cửa bằng kim loại; cửa cuốn, cửa sổ, cửa đi, cửa cuốn bằng nhôm; cửa 

và vách ngăn bằng kim loại. 
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(210) 4-2015-31820 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

trang trí nội ngoại thất Một 
Đô La  (VN) 
81A Hoàng Văn Hòe, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Các loại cửa bằng kim loại: cửa cuốn, cửa sổ, cửa đi, cửa cuốn bằng nhôm; cửa 
và vách ngăn bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-31821 (220) 12.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; 1.15.5 
(591) Đỏ, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Triệu Tuấn Anh  (VN) 
SN 104, tổ 36, phố Tân Hưng, phường 
Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ 

 

(511)   Nhóm 06: Bình, chai, bồn (đồ chứa bằng kim loại) dùng cho khí hóa lỏng.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ chiết nạp ga đóng bình.  
 
 

(210) 4-2015-31822 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Quý Phát  (VN)
Số 313 đường Trần Phú, phường Đông 
Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay thịt; máy xay bột, máy nạo rau củ; máy xay; máy tách hạt; máy giặt.  
 
 

(210) 4-2015-31823 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A25.7.21; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 
phẩm để tắm; xà phòng.  

 

 
(210) 4-2015-31824 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chÓ phẩm mỹ 
phẩm để tắm; xà phòng.  

 

 
(210) 4-2015-31825 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa  (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 
phẩm để tắm; xà phòng. 

 

 
(210) 4-2015-31826 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - sản xuất hóa mỹ 
phẩm Phương Nghĩa  (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 
phẩm để tắm; xà phòng. 
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(210) 4-2015-31827 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Lương Thị Thủy   (VN) 
P318, Nơ 2, khu đô thị Pháp Vân, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Sản phẩm mỹ phẩm: mặt nạ dừa (dùng để làm đẹp); dầu dừa mát xa (dùng để 
làm đẹp); xà phòng (xà bông) dừa; kem trị mụn làm từ dừa (mỹ phẩm); kem dưỡng da làm 
từ dừa. 

 

Nhóm 29: Cùi dừa (cơm dừa) sấy khô; dầu dừa; sáp dừa (sản phẩm cô đặc từ dừa dùng 
làm thực phẩm cho người); dầu ăn thực vật.  

 

 
(210) 4-2015-31828 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Lương Thị Thủy  (VN) 
P318, Nơ 2, khu đô thị Pháp Vân, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, mua bán tinh dầu dừa. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ chăm sóc tóc; dịch vụ cắt 
tỉa móng tay.  

 

 
(210) 4-2015-31829 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A17.2.2 
(731) Công ty TNHH Thế giới Kim 

cương  (VN) 
Số 61 đường 27, phường 6, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý; bạch kim; ngọc trai; đồ trang sức làm bằng vàng, bạc, đá 
quý, bạch kim và ngọc trai. 

 

 
(210) 4-2015-31830 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) MARUKOME CO., LTD.  (JP) 

883 Ohaza Amori, Nagano city, Nagano 
prefecture JAPAN 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Súp miso ăn liền (một món ăn truyền thống của Nhật Bản); súp miso được chế 
biến sẵn (một món ăn truyền thống của Nhật Bản); hạt đậu nành đã được bảo quản. 

 

Nhóm 30: Tương miso của Nhật Bản (một loại gia vị); tương làm từ đậu nành của Nhật 
Bản đã được lên men; gia vị. 

 

 
(210) 4-2015-31831 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.1.6 
(731) MARUKOME CO., LTD.  (JP) 

883 Ohaza Amori, Nagano city, Nagano 
prefecture JAPAN 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Súp miso ăn liền (một món ăn truyền thống của Nhật Bản); súp miso được chế 
biến sẵn (một món ăn truyền thống của Nhật Bản); hạt đậu nành đã được bảo quản. 

 

Nhóm 30: Tương miso của Nhật Bản (một loại gia vị); tương làm từ đậu nành của Nhật 
Bản đã được lên men; gia vị. 

 

 
(210) 4-2015-31832 (220) 12.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 2.5.2; A2.5.18 
(731) MARUKOME CO., LTD.  (JP) 

883 Ohaza Amori, Nagano city, Nagano 
prefecture Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Súp miso ăn liền (một món ăn truyền thống của Nhật Bản); súp miso được chế 
biến sẵn (một món ăn truyền thống của Nhật Bản); hạt đậu nành đã được bảo quản. 

 

Nhóm 30: Tương miso của Nhật Bản (một loại gia vị); tương làm từ đậu nành của Nhật 
Bản đã được lên men; gia vị. 

 

 
(210) 4-2015-31833 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Đào Tuấn Anh  (VN) 
Số P407C-NT tập thể Ban Cơ yếu Chính 
Phủ, Láng Hạ, quận  Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Nấm đã được bảo quản. 
 

Nhóm 35: Mua bán các loại nấm. 
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(210) 4-2015-31834 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.15; A11.3.4; 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Juree Coffee Việt Nam  (VN) 
301/63 Phan Xích Long, phường 01, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê phin; cà phê bột hòa tan. 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê; mua bán cà phê hòa tan, trà hòa tan.  
 

 
(210) 4-2015-31835 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang  (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-31837 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 1.15.23; 3.11.7; A11.1.6 
(591) Xanh đọt chuối, xanh lá cây, cam, vàng, 

đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ và đầu tư Lấp Lánh  
(VN) 
14 Phan Tôn, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch trong lĩnh vực thương mại, 

quảng cáo. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện 
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(210) 4-2015-31838 (220) 13.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.3; 1.15.15 
(591) Đỏ, xanh, vàng 
(731) Hộ kinh doanh Phong Nga  (VN)

Thôn Xuân An, xã Cát Tường, huyện 
Phù Cát, tỉnh Bình Định 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh cốm; bỏng ngô; ngô cay; kẹo lạc; chế phẩm ngũ cốc. 
 
 

(210) 4-2015-31839 (220) 13.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.3; A26.11.12 
(591) Xanh, vàng 
(731) Hộ kinh doanh Phong Nga  (VN)

Thôn Xuân An, xã Cát Tường, huyện 
Phù Cát, tỉnh Bình Định  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh cốm; bỏng ngô; ngô cay; kẹo lạc; chế phẩm ngũ cốc. 
 
 

(210) 4-2015-31840 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Cơ sở sản xuất miến dong 

Danh Dự  (VN) 
Thôn 2, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Miến dong; miến đậu xanh; mì gạo; bún tàu. 
 
 

(210) 4-2015-31841 (220) 13.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A5.3.14; 5.5.19; 5.3.20; 

26.1.1 
(591) Hồng nhạt, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Đào Thị Minh  (VN) 
Số nhà 163, tổ dân phố 1, thị trấn Sapa, 
huyện Sapa, tỉnh Lào Cai  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người. 
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(210) 4-2015-31842 (220) 13.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 20.7.1; 3.7.17; 26.4.3; A1.1.9 
(591) Trắng, đỏ, xanh nước biển, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty luật TNHH Dương 
Khôi Minh  (VN) 
Số 7/87 phố Yên Duyên, phường Yên Sở, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 
 

 
(210) 4-2015-31843 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) JW PHARMACEUTICAL 

CORPORATION  (KR) 
2477, Nambusunhwan-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Chất phụ gia làm sạch cho xăng (dầu); chất phụ gia hóa học cho nhiên liệu 
động cơ; chất phụ gia hóa học dùng cho dầu. 

 

 
(210) 4-2015-31844 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và thương mại Trang Khanh  
(VN) 
197 lô 22 Lê Hồng Phong, phường Đông 
Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng 

 

(511)   Nhóm 06: Thép dạng thô hoặc bán thành phẩm; phôi thép, thép đúc; phụ kiện bằng kim 
loại cho xây dựng; thỏi thép đúc, thép cán thô; vật liệu xây dựng bằng kim loại; tấm kim 
loại dùng cho xây dựng. 

 

 
(210) 4-2015-31845 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 25.5.2 
(591) Trắng, xanh tím than, xanh dương 
(731) NEW IMAGE INTERNATIONAL 

LIMITED  (NZ) 
19 Mahunga Drive, Mangere Bridge, 
Auckland 2022, New Zealand  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
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(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng; chế phẩm thực phẩm có chứa thuốc và chất bổ sung cho thực 
phẩm có chứa thuốc; chế phẩm dinh dưỡng; vitamin, khoáng chất, axit amin trong nhóm 
05; chế phẩm dược phẩm; sữa non và chế phẩm sữa non dành cho em bé; thực phẩm từ 
sữa dành cho em bé có bao gồm sữa bột; chế phẩm hỗ trợ giấc ngủ dùng cho người. 

 

Nhóm 29: Các sản phẩm sữa trong nhóm này bao gồm sữa và các sản phẩm sữa và chế 
phẩm từ sữa. 

 

 
(210) 4-2015-31846 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Đỏ (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển xuất nhập khẩu thương 
mại Thuận Thiên  (VN) 
10/16 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 22: Lưới thủy tinh. 
 

 
(210) 4-2015-31847 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.15.21; 24.15.2; 7.3.11; 26.15.15 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Dịch vụ Giữ xe 
Miền Nam  (VN) 
25/49/13/10 Nguyễn Minh Châu, phường 
Phú Trung, quậnTân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy tính.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh dân dụng - công nghiệp.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ giữ xe.  
 

 
(210) 4-2015-31848 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.15.21; 24.15.2; 7.3.11; 26.15.15 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Dịch vụ Giữ xe 
Miền Nam  (VN) 
25/49/13/10 Nguyễn Minh Châu, phường 
Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm.  
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Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh dân dụng - công nghiệp.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ giữ xe.  
 

 
(210) 4-2015-31850 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.23; 26.1.1; A26.11.12; A5.3.13 
(591) Vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MIRACLE 
COSMETICS  (VN) 
531 Tùng Thiện Vương, phường 12, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-31852 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hồng Đào 
Chu Lai  (VN) 
Khu công nghiệp Tam Hiệp, xã Tam 
Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng 
Nam  

 
(511)   Nhóm 16: Bao bì Các tông (Carton).  

 

 
(210) 4-2015-31853 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.1; 26.13.1; 26.13.25; A26.11.12 
(731) Lưu Thị Thu Hà  (VN) 

Số 39, Trần Khát Chân, tổ 39, phường 
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 03: Hương trầm dùng để cúng tế; hương thơm để thắp; nhang; trầm miếng dùng để 

xông đốt (một dạng hương thắp), bột trầm dùng để đốt tạo mùi thơm; hương thơm để 
thắp. 
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(210) 4-2015-31855 (220) 13.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.10; 26.3.3; 26.3.4 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Mecta  (VN) 
Số 1 Phạm Ngũ Lão, phường Lương 
Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành 
phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 09: Trạm biến áp, bảng phân phối điện, tủ điện, công tắc điện, dây điện, thiết bị 
đóng ngắt điện tự động. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày, giới thiệu: máy móc, thiết bị và phụ tùng 
máy khai khoáng, máy xây dựng, máy móc, trang thiết bị, thiết bị điện, vật liệu điện, máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị dùng trong mạch điện, thiết bị phòng cháy 
chữa cháy, thiết bị chống sét, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy đo đạc, quan trắc. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp, hệ thống điện, lò sưởi, điều hoà 
không khí, hệ thống thiết bị phòng cháy, chữa cháy, hệ thống chống sét, xây lắp hệ thống 
xử lý nước thải, hệ thống cấp thoát nước, dịch vụ phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng, xây dựng 
công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình đường sắt, đường bộ, công rình 
cảng biển. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ xử lý ô nhiễm môi trường và hoạt động quản lý chất thải. 
 

Nhóm 42: Tư vấn xây lắp hệ thống xử lý nước thải, hệ thống cấp thoát nước, nghiên cứu 
khoa học và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ quản lý và xử lý chất thải. 

 

 
(210) 4-2015-31856 (220) 13.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 16.1.13; A24.17.11 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Long  (VN) 
Số 186, đường Bưởi, phường Cống Vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ karaoke, dịch vụ giải trí về âm nhạc. 
 

 
(210) 4-2015-31857 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Sinh dược phẩm Hera    (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế   

 

(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  
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(210) 4-2015-31858 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Sinh dược phẩm Hera   (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  

 

 
(210) 4-2015-31859 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) KUNLUN MOUNTAINS ASSET 

MANAGEMENT LIMITED   (HK) 
Units 3806-10, 38/F, Cosco Tower, 
Grand Millennium Plaza, 183 Queen's 
Road Central, Hong Kong   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; chế phẩm làm đồ uống; nước uống (đồ uống); nước 

khoáng (đồ uống); nước có gaz và nước sủi bọt; nước xô-đa; nước ngọt; nước ép trái cây; 
nước ép rau (đồ uống); xi-rô dùng cho đồ uống; kẹo viên dùng cho đồ uống có gaz; bột 
dùng cho đồ uống có gaz; nước nho ép chưa lên men; chiết xuất của cây hoa bia để làm 
bia; nước nho ép trước khi lên men thành rượu; bia. 

 
Nhóm 33: Đồ uồng có cồn (ngoại trừ bia).  

 

 
(210) 4-2015-31861 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 7.3.11; A24.15.11; 26.1.1; A5.3.13 
(591) Xanh nước biển đậm, trắng 
(731) Trường đại học Quảng Nam  

(VN) 
102 Hùng Vương, phường An Mỹ, thành 
phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo. 
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(210) 4-2015-31862 (220) 13.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 25.1.25; 26.1.1; 24.5.1 
(591) Nâu, nâu đậm, vàng nâu 

(540) 

  

(731) Trần Tuấn Việt   (VN) 
Số 67 phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-31863 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hữu   (VN) 
Xóm 5, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, 
tỉnh Hà Nam 

 

(511)   Nhóm 30: Trà. 
 
 

(210) 4-2015-31864 (220) 13.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 6.1.2; 24.17.15; 24.17.21; 2.9.14 
(591) Nâu, vàng, xanh lá cây, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Trần Thiết An   (VN) 
38 Gia Ngư, phường Hàng Bạc, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo và huấn luyện võ thuật; tổ chức biểu diễn võ thuật; cung cấp thông tin 
giáo dục liên quan đến võ thuật; dịch vụ câu lạc bộ võ thuật. 

 

 
(210) 4-2015-31866 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Thị Thanh Huyền  (VN) 
47/36/5 đường số 19, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
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(210) 4-2015-31867 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Đen, tím 

(540) 

  

(731) Lê Thị Thanh Huyền  (VN) 
47/36/5 đường số 19, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2015-31869 (220) 13.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 5.5.4; 25.12.1; 2.3.30; 2.3.8; 26.1.2 
(591) Tím, xanh lá cây, xanh da trời, vàng, 

trắng, đen, đỏ, cam, nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu U - V Việt Nam  
(VN) 
Tầng 6 tòa nhà Hoàng Ngọc, KCNTT tập 
trung Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Hạt hướng dương đã chế biến.  
 

 
(210) 4-2015-31870 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.14 
(591) Xanh dương, xanh lá 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Dũng (JAMES 
JIMMII NGUYEN)  (VN) 
2/25 Lê Đức Thọ, phường 07, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đã qua chế biến (tôm, cá, mực). 
 

Nhóm 31: Thủy hải sản tươi sống (tôm, cá, mực), hạt giống tươi (chưa qua bảo quản).  
 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết.  
 

Nhóm 35: Mua bán đá quý, đồ trang sức vàng bạc, hàng lưu niệm, hàng trang trí nội thất, 
văn phòng phẩm, sách báo, tạp chí, trang thiết bị máy móc xử lý nước tinh khiết, quảng 
cáo, tư vấn và tổ chức điều hành kinh doanh, nghiên cứu thị trường. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.  
 

Nhóm 41: Giáo dục đào tạo (diễn viên, ca sĩ, người mẫu, người dẫn chương trình), chương 
trình biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, phát hành phim (trừ phim quảng cáo) 

 

Nhóm 42: Thiết kế  trang trí nội thất.  
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Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống lưu động, nhà hàng ăn uống, quán ăn.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, mát xa, dịch vụ làm vườn, chăm sóc hoa, cây cảnh, 
trồng cây. 

 
 

(210) 4-2015-31871 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp kỹ 
thuật Toàn Cầu  (VN) 
Số 6, phố Mạc Thái Tông, phường Trung 
Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán thiết bị, vật tư, ngành nước, điện lạnh điều hoà không khí, âm thanh, 
ánh sáng. 

 

Nhóm 37: Bảo trì, sữa chữa, lắp đặt hệ thống nước sinh hoạt, điều hòa không khí, hệ 
thống kho lạnh, hệ thống bảo vệ, hệ thống kiểm soát, hệ thống âm thanh, hệ thống trang 
thiết bị dùng cho vui chơi giải trí. 

 

 
(210) 4-2015-31872 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.9.6 (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Duy Thiện   (VN) 
C17/55 Đinh Đức Thiện, ấp 3, xã Bình 
Chánh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Tỏi đen (được bảo quản) 
 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh, quản lý giao dịch.  
 

 
(210) 4-2015-31873 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.20; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Hồng, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Lê Văn Bộ   (VN) 
39 Thanh Bình, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Đồ ăn chay: giò chay, chả chay, cá kho chay, đùi gà chay, chả quế chay, bò 
viên chay, nem chay, tôm chiên chay, sườn chay, thịt bò chay, ném chay. 
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Nhóm 35: Mua và bán đồ ăn chay.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2015-31874 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.3.5; 15.1.13; 21.1.17(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BEE 
ARCHITECTS  (VN) 
L14-08B, lầu 14, tòa nhà Vincom, 72 Lê 
Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; trang trí nội thất; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; 
lắp đặt và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí. 

 

Nhóm 42: Thiết kế nội thất; thiết kế bản vẽ xây dựng; tư vấn kiến trúc; thiết kế đồ họa 
nghệ thuật; thiết kế bản vẽ công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2015-31875 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tứ Quý  (VN) 
C7/27A1 Phạm Hùng, ấp 4A, xã Bình 
Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; matít dùng cho ô tô (chế phẩm dùng trong quá trình sơn ô tô). 
 
 

(210) 4-2015-31876 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tứ Quý   (VN) 
C7/27A1 Phạm Hùng, ấp 4A, xã Bình 
Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; matít dùng cho ô tô (chế phẩm dùng trong quá trình sơn ô tô). 
 

 
(210) 4-2015-31877 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tứ Quý   (VN) 
C7/27A1 Phạm Hùng, ấp 4A, xã Bình 
Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; matít dùng cho ô tô (chế phẩm dùng trong quá trình sơn ô tô). 
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(210) 4-2015-31878 (220) 13.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 9.7.1; 2.9.8; A11.3.4; 4.5.2 
(591) Nâu, đỏ, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Nguyễn Huỳnh Thu Thảo  (VN) 
16 đường Hùng Vương, thị trấn Hoà 
Thành, tỉnh Tây Ninh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-31879 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TECHBIFARM  
(VN) 
Trung tâm Ươm Tạo Doanh Nghiệp 
Công Nghệ Cao, Km29, đại lộ Thăng 
Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-31880 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh cốm, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TECHBIFARM   (VN)
Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công 
nghệ cao, Km29, đại lộ Thăng Long, xã 
Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-31881 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Bích Thủy  (VN) 
68 Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-31882 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Bích Thủy   (VN) 
68 Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-31883 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.8; 26.2.7 
(591) Trắng, xám, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ tin học Vũ Dương  (VN)
186F Phan Văn Trị, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy vi tính và thiết bị ngoại vi, máy móc thiết bị máy vi tính, phụ 
tùng máy vi tính. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi; dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng 
liên quan đến phần cứng của máy tính. 

 

 
(210) 4-2015-31884 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất bóng đèn Maxis  (VN)
Số 52/69 Bùi Huy Bích, phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn cho ô tô, đèn cho xe cộ, thiết bị chiếu sáng dùng cho xe cộ, đèn chiếu sáng 

dùng cho xe cộ, đèn pha xe cộ, đèn phản quang của xe cộ. 
 

 
(210) 4-2015-31885 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất bóng đèn Maxis  
(VN) 
Số 52/69 Bùi Huy Bích, phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn cho ô tô, đèn cho xe cộ, thiết bị chiếu sáng dùng cho xe cộ, đèn chiếu sáng 
dùng cho xe cộ, đèn pha xe cộ, đèn phản quang của xe cộ. 
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(210) 4-2015-31886 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất bóng đèn Maxis  
(VN) 
Số 52/69 Bùi Huy Bích, phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn cho ô tô, đèn cho xe cộ, thiết bị chiếu sáng dùng cho xe cộ, đèn chiếu sáng 

dùng cho xe cộ, đèn pha xe cộ, đèn phản quang của xe cộ. 
 

 
(210) 4-2015-31887 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất bóng đèn Maxis  
(VN) 
Số 52/69 Bùi Huy Bích, phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn cho ô tô, đèn cho xe cộ, thiết bị chiếu sáng dùng cho xe cộ, đèn chiếu sáng 

dùng cho xe cộ, đèn pha xe cộ, đèn phản quang của xe cộ. 
 

 
(210) 4-2015-31888 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất bóng đèn Maxis  
(VN) 
Số 52/69 Bùi Huy Bích, phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn cho ô tô, đèn cho xe cộ, thiết bị chiếu sáng dùng cho xe cộ, đèn chiếu sáng 

dùng cho xe cộ, đèn pha xe cộ, đèn phản quang của xe cộ. 
 

 
(210) 4-2015-31889 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất bóng đèn Maxis  
(VN) 
Số 52/69 Bùi Huy Bích, phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn cho ô tô, đèn cho xe cộ, thiết bị chiếu sáng dùng cho xe cộ, đèn chiếu sáng 

dùng cho xe cộ, đèn pha xe cộ, đèn phản quang của xe cộ. 
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(210) 4-2015-31890 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất bóng đèn Maxis  
(VN) 
Số 52/69 Bùi Huy Bích, phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn cho ô tô, đèn cho xe cộ, thiết bị chiếu sáng dùng cho xe cộ, đèn chiếu sáng 

dùng cho xe cộ, đèn pha xe cộ, đèn phản quang của xe cộ. 
 

 
(210) 4-2015-31891 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất bóng đèn Maxis  
(VN) 
Số 52/69 Bùi Huy Bích, phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn cho ô tô, đèn cho xe cộ, thiết bị chiếu sáng dùng cho xe cộ, đèn chiếu sáng 

dùng cho xe cộ, đèn pha xe cộ, đèn phản quang của xe cộ. 
 

 
(210) 4-2015-31892 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất bóng đèn Maxis  
(VN) 
Số 52/69 Bùi Huy Bích, phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn cho ô tô, đèn cho xe cộ, thiết bị chiếu sáng dùng cho xe cộ, đèn chiếu sáng 

dùng cho xe cộ, đèn pha xe cộ, đèn phản quang của xe cộ. 
 

 
(210) 4-2015-31893 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất bóng đèn Maxis  
(VN) 
Số 52/69 Bùi Huy Bích, phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn cho ô tô, đèn cho xe cộ, thiết bị chiếu sáng dùng cho xe cộ, đèn chiếu sáng 

dùng cho xe cộ, đèn pha xe cộ, đèn phản quang của xe cộ. 
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(210) 4-2015-31894 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất bóng đèn Maxis  
(VN) 
Số 52/69 Bùi Huy Bích, phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn cho ô tô, đèn cho xe cộ, thiết bị chiếu sáng dùng cho xe cộ, đèn chiếu sáng 
dùng cho xe cộ, đèn pha xe cộ, đèn phản quang của xe cộ. 

 

 
(210) 4-2015-31895 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất bóng đèn Maxis  
(VN) 
Số 52/69 Bùi Huy Bích, phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn cho ô tô, đèn cho xe cộ, thiết bị chiếu sáng dùng cho xe cộ, đèn chiếu sáng 
dùng cho xe cộ, đèn pha xe cộ, đèn phản quang của xe cộ. 

 

 
(210) 4-2015-31896 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất bóng đèn Maxis  
(VN) 
Số 52/69 Bùi Huy Bích, phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn cho ô tô, đèn cho xe cộ, thiết bị chiếu sáng dùng cho xe cộ, đèn chiếu sáng 
dùng cho xe cộ, đèn pha xe cộ, đèn phản quang của xe cộ. 

 

 
(210) 4-2015-31897 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.13; A5.5.20; 3.13.1; A3.13.24 
(591) Xanh, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất hương liệu Thanh Xuân  
(VN) 
58/6 Bùi Thế Mỹ, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-31898 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 3.7.17 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Điện Tử Việt 
Nhật  (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 09: Trang thiết bị âm thanh: tăng âm, loa, đầu đọc đĩa hình MIDI. 

 

 
(210) 4-2015-31899 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 6.1.2; A5.3.13; A5.3.15 
(731) Công ty cổ phần Chè Cầu Đất - 

Đà Lạt  (VN) 
Thôn Trường Thọ, xã Trạm Hành, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LNT & Thành viên 
(LNT & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà. 
 

Nhóm 31: Trái cây tươi; hoa tự nhiên; rau tươi. 
 

Nhóm 39: Du lịch. 
 

 
(210) 4-2015-31900 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Thuận Phát   (VN) 
Lô 44-TT 2B khu đô thị mới Văn Quán, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-31901 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm    (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-31902 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại BT  

(VN) 
Lô GD2-15, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, 
xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.   
 

 
(210) 4-2015-31903 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại BT  

(VN) 
Lô GD2-15, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, 
xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.   
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-31904 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm - dược liệu Opodis  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2015-31905 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm - dược liệu Opodis  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục dịch y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-31906 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm - dược liệu Opodis  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-31907 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm-dược liệu OPODIS  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-31908 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý; kim cương; đồng hồ.  

 

 
(210) 4-2015-31909 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc; giá để nhạc cụ; thiết bị lật trang của tập bản nhạc; khóa lên 

dây đàn; da để làm trống; miếng gảy đàn.  
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(210) 4-2015-31911 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý; kim cương; đồng hồ.  
 
 

(210) 4-2015-31912 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc; giá để nhạc cụ; thiết bị lật trang của tập bản nhạc, khóa lên 
dây đàn; da để làm trống; miếng gảy đàn.  

 
 

(210) 4-2015-31914 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty T.N.H.H sản xuất Đại 

Thịnh  (VN) 
Thôn My Điền, xã Hoàng Ninh, huyện 
Việt Yên, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Tã lót (bỉm) cho trẻ em; bỉm cho người lớn; băng vệ sinh cho phụ nữ.  
 
 

(210) 4-2015-31915 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Đen, vàng (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn NOKIVA  (VN)
Số 309, đường Phúc Diễn, phường Xuân 
Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể là bột bả (mastic) dùng trong xây dựng.  
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(210) 4-2015-31916 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Vàng, đen (540) 

  

(731) Nguyễn Thành Thạo   (VN) 
Số 309, đường Phúc Diễn, phường Xuân 
Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể là bột bả (mastic) dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2015-31917 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần năng lượng 
Đông á  (VN) 
Số 536/11 Bùi Văn Ngữ, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Bình đun nước nóng hoạt động bằng năng lượng mặt trời; máy nước nóng sử 
dụng điện; máy lọc nước; chậu rửa inox gắn cố định; vòi nước; đèn chiếu sáng điện.  

 

 
(210) 4-2015-31918 (220) 13.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.1; A26.11.8; A26.4.24 
(591) Đen,trắng, xanh nước biển, cam 

(540) 

  

(731) Đạo Thị Thảo  (VN) 
Thôn Thụy Mao, xã Mão Điền, huyện 
Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; bộ quần áo; váy.  
 

 
(210) 4-2015-31919 (220) 13.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A5.11.5 
(591) Xanh, trắng, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Trung tâm Nghiên cứu và 
phát triển Nấm   (VN) 
Phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Nấm đã qua chế biến; nấm đã qua bảo quản; nấm đông lạnh; nấm khô.  
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Nhóm 31: Nấm tươi; giống nấm.  
 

Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán sản 
phẩm sau: nấm đã qua chế biến, nấm đã qua bảo quản, nắm đông lạnh, nấm khô, nấm 
tươi, giống nấm, máy móc thiết bị vật tư để sản xuất nấm.   

 

 
(210) 4-2015-31921 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.13.1; 5.7.3; 26.4.3 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Bệnh viện Đa khoa huyện Phú 
Bình  (VN) 
Tổ 4, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú 
Bình, tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 44: Bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh viện.  

 

 
(210) 4-2015-31922 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.15.3; 26.15.15; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá mạ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Datyso Việt 
Nam  (VN) 
Thôn Đại Tự, xã Kim Chung, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; nhập khẩu; xuất khẩu; mua bán các 

sản phẩm sau: máy hàn, máy cắt thiết bị hàn, thiết bị cắt, máy lọc nước, nồi cơm điện, 
máy sinh tố, chảo xoong nồi, dụng cụ nấu nướng, két sắt, tủ quần áo, tủ hồ sơ, tủ bảo mật, 
bàn, ghế, kệ, giá sách, giường, cánh cửa bằng kim loại, cánh cửa không bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2015-31924 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần SPC Việt Nam  
(VN) 
Số 17A, ngõ 12 Đào Tấn, phường Cống 
Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống và  thiết bị nấu nướng, đèn sưởi phòng tắm, quạt điện, điều hoà nhiệt 
độ, đèn chiếu sáng, dụng cụ nấu nướng. 
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(210) 4-2015-31925 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Lê Xuân Nam  (VN) 
Xóm 20, xã Nghĩa Thuần, thị xã Thái 

Hòa, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; tinh bột nghệ (dược phẩm); tinh bột nghệ vàng, tinh bột 

nghệ đen, tinh bột nghệ trắng, tinh bột nghệ đỏ (tất cả dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2015-31926 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
thiết bị Bilico  (VN) 
Lô 9, §2, khu đô thị Cầu Diễn, tổ 22, 

phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống thiết bị bể bơi; đài phun nước, hơi; thiết bị xông hơi; hệ thống làm 

sạch nước, thiết bị làm sạch nước; đèn led; đèn chiếu sáng. 

 

Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán các sản phẩm 

sau: thiết bị bể bơi, hệ thống lọc bể bơi, hệ thống tắm hơi, thiết bị tắm hơi, thiết bị lọc 

nước, hệ thống làm sạch nước, thiết bị làm sạch nước, máy làm lạnh và nóng nước, hệ 

thống sấy khô không khí, đài phun nước, hàng rào, lan can, bờ kè. 
 

 
(210) 4-2015-31928 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 24.13.1; 24.17.5; A26.11.12 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Nguyên Ngân 
Phát  (VN) 
15/85 Ngô Gia Tự, tổ 8, khu phố 12, 

phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn. 
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(210) 4-2015-31929 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.5.1; A5.3.13; 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1; 

26.15.15; 25.7.20; A1.1.10 
(591) Vàng, cam, nâu, xám, xanh lá cây, đen, 

đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Life - Giving  
(VN) 
118/90/26 đường Phan Huy ích, phường 
15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo. 

 

 
(210) 4-2015-31930 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.15 
(591) Trắng, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm
(731) Công ty TNHH BACONCO  (VN) 

Khu công nghiệp Phú Mỹ I, huyện Tân 
Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 

 
(210) 4-2015-31931 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.14; 26.3.1; A11.3.4 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, đen, trắng
(731) Công ty TNHH đầu tư xây 

dựng và công nghệ môi 
trường Dương Nhật  (VN) 
119 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; quán giải khát có khiêu vũ; quán rượu, bia; nhà hàng, quán ăn, 

hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác; cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp 
đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...). 
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(210) 4-2015-31932 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thiên Thảo  (VN) 
Số 28, ngõ 178 Thái Hà, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2015-31933 (220) 13.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 13.1.6 
(591) Trắng, vàng cam, đen 
(731) LEDUP ENTERPRISE, INC.  (US) 

5027 Irwindale Ave., Ste 500, Irwindale, 
CA 91706, USA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện gồm: công tắc điện; ổ cắm điện; phích cắm điện; cầu chì; cầu dao 
điện; đèn báo hiệu; chấn lưu đèn; rơ le điện; khởi động từ dùng cho các thiết bị điện; bộ 
đảo điện. 

 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng gồm: bóng đèn; máng đèn; vỏ đèn; chóa đèn; chuôi đèn; 
đèn led (đèn điốt phát quang); đèn com- pắc; đèn điện; đèn huỳnh quang; đèn điện cảm 
ứng; đèn trang trí; đèn ốp tường; đèn chiếu sáng dùng trong dân dụng và công nghiệp. 

 

Nhóm 35: Mua bán: công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu chì, cầu dao điện, đèn 
báo hiệu, chấn lưu đèn, rơ le điện, khởi động từ dùng cho các thiết bị điện, bộ đảo điện, 
bóng đèn, máng đèn, chóa đèn, chuôi đèn, đèn led (đèn điốt phát quang), đèn com- pắc, 
đèn điện, đèn huỳnh quang, đèn điện cảm ứng, đèn trang trí, đèn ốp tường, đèn chiếu sáng 
dùng trong dân dụng và công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-31934 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.9.15; 3.9.18 
(731) Mak Chun On   (VN) 

Phòng A5.4, tầng 1, Vietphone Building, 
số 64, đường Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 01: Keo/hồ/chất dính dùng cho da thuộc; sợi viscô; chất gắn/ chất kết dính để sửa 
chữa/vá lại đồ vật bị vỡ/gẫy; gôm [chất dính] không dùng cho văn phòng hoặc gia đình; 
chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; chất kết dính dùng cho đồ đi chân; hóa chất 
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làm mới da thuộc; mát tít dùng cho da thuộc; chất thuộc da, trừ dầu, dùng cho da sống; 
chế phẩm làm mềm/xử lý da thuộc; hóa chất để thuộc da; dầu để làm mềm da thuộc/xử lý 
da thuộc. 

 

 
(210) 4-2015-31935 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12; 1.15.15 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, cam 
(731) CHUNGWOO FOOD COMPANY  

(KR) 
33, Seokdong-ro 79 Beon-gil, Sindun-
myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 29: Súp huyết bò; súp đuôi bê; súp gối bê; súp xương bò; súp bò cay; súp gà nhân 
sâm. 

 

 
(210) 4-2015-31937 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Đỏ, xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH Trưởng Thanh  

(VN) 
39/2 Bờ bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, 
quận Tân phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, mua bán các loại công-te-nơ (container) bằng kim loại: công-te-nơ 
(container) có động cơ để vận chuyển hàng hóa, công-te-nơ (container) để chứa hàng, 
c«ng-te-n¬ (container) văn phòng, nhà c«ng-te-n¬ (container). 

 

 
(210) 4-2015-31938 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.1.1 
(591) Xanh, trắng, đen, cam 
(731) Công ty TNHH Medlink  (VN) 

2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.  
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(210) 4-2015-31939 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21 

(591) Xanh 

(731) Công ty TNHH kinh doanh PNT  
(VN) 
35 Nguyễn Văn Tráng, phường Bến 

Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. 
 

 
(210) 4-2015-31940 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.5.1; 26.5.2; 26.15.15; 26.15.9 

(591) Vàng nâu, trắng 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dịch thuật Số Hóa  (VN) 
35 Nguyễn Văn Tráng, phường Bến 

Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ dịch thuật (phiên dịch); dịch vụ giáo dục đào tạo, dịch vụ giảng dạy.  
 

 
(210) 4-2015-31941 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.7.25; 26.2.7 

(591) Đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Đa Phát   (VN) 
15/15 Phan Văn Hớn, khu phố 5, phường 

Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ 

Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 09: Dây điện và cáp điện các loại; máy ổn áp.  
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(210) 4-2015-31942 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.1.1; 26.3.23; 25.5.25 
(591) Trắng, xám ghi, xanh da trời 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại dịch
vụ vận tải Nghi Hương  (VN) 
88/8A Võ Văn Ngân, khu phố 1, phường 
Bình Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; va li; ví (bóp). 
 
 

(210) 4-2015-31943 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Trắng, đỏ, tím, xanh dương, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Anh - Gia 
Bảo   (VN) 
14 Tân Hải, phường 13, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo. 
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; sàn giao 
dịch bất động sản. 

 
 

(210) 4-2015-31944 (220) 13.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.1; 26.13.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn thương 
mại xây dựng Khang Thịnh  (VN)
51 TMT6A, phường Trung Mỹ Tây, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ điều hành, quản lý doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp. 
 
 

(210) 4-2015-31945 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Đông Phương Nam  (VN) 
Tháp R1, lầu 7, phòng 7, tòa nhà The 
EverRich, số 968 đường Ba Tháng Hai, 
phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; găng tay [trang phục]; đồ đội đầu; khăn quàng cổ.  
 

 
(210) 4-2015-31946 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) LIU, CHIA MING  (TW) 

4F., No. 184, Wunhua Rd., Douliou City, 
Yunlin County 64047, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Thanh trượt bằng kim loại cho cửa; thanh trượt bằng kim loại cho cửa sổ; thanh 

trượt ngăn kéo bằng kim loại. 
 
 

(210) 4-2015-31947 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) LIU, CHIA MING  (TW) 

4F., No. 184, Wunhua Rd., Douliou City, 
Yunlin County 64047, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Thanh trượt bằng kim loại cho cửa; thanh trượt bằng kim loại cho cửa sổ; thanh 

trượt ngăn kéo bằng kim loại. 
 
 

(210) 4-2015-31948 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh nõn chuối, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần trà Tân An  
(VN) 
Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; trà ướp lạnh, trà đã đông lạnh; đồ uống trên cơ sở trà; hương liệu cho đồ 

uống, trừ tinh dầu. 
 
 

(210) 4-2015-31949 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.15; 5.3.11; A26.4.6 
(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối, vàng, trắng

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần trà Tân An  
(VN) 
Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục; quần áo may sẵn; đồng phục. 
 

Nhóm 30: Trà; trà ướp lạnh, trà đã đông lạnh; đồ uống trên cơ sở trà; hương liệu cho đồ 
uống, trừ tinh dầu. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-31950 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Cửa hàng tuấn tú COMPUTER  
(VN) 
Tổ 12 khu vực 12, phường Ngô Mây, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mực in, hộp mực cho máy in.  

 
 

(210) 4-2015-31951 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Thạch Mỹ Quyên  (VN) 

268/2 lầu 2, đường Hải Thượng Lãn 
Ông, phường 14, quận 5, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đèn compact, đèn led, đèn đội đầu, đèn pin, đèn trang trí, quạt máy, 

máy xay sinh tố, nồi cơm điện, ấm đun nước, vợt bắt muỗi, ổ cắm điện, dây sạc điện, lò 
nướng, bàn ủi, bếp gas, bếp điện từ, lò vi sóng.  

 
 

(210) 4-2015-31952 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.3; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Ghi xám, nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Công Nghiệp   (VN) 
49 đường 11, cư xá Đài Ra Đa, phường 
13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cầu dao điện, cầu dao an toàn, công tắc điện, dây điện, ổ cắm điện, 

phích cắm điện, cầu chì, đèn và bóng đèn, mua bán bảng nhựa (dùng đế gắn ổ cắm, công 
tắc, cầu dao), mua bán bảng điện (taplo) ráp sẵn, mua bán quạt điện. 
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(210) 4-2015-31953 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh da trời, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH gốm sứ thủy 

tinh An Trường Lộc   (VN) 
Thôn Phúc Am, xã  Duyên Thái, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 21: Đồ chứa đựng bằng thủy tinh và sành sứ như: ấm chén; bát đĩa; ca sứ; lọ hoa. 

 

(210) 4-2015-31956 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.3.1; A17.1.2; A1.1.8; 26.1.10; A1.1.2 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Vũ Phong  (VN) 
Số 111 lô 1, tổ 11 khu phố Đồng An 3, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 07: Tua bin gió (máy phát điện chạy bằng sức gió); máy khoan mỏ; máy công cụ; 
động cơ (không kể động cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ); các bộ phận 
ghép nối và truyền động; máy nông cụ khác với loại thủ công. 

 
Nhóm 09: Thiết bị điều khiển nhà thông minh; pin mặt trời; bộ đổi điện; bộ điều khiển 
điện; bộ hòa lưới điện; báo điện tử.  

 

 
(210) 4-2015-31957 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.9; 26.7.25; 26.7.5 
(731) Công ty TNHH kiến trúc N.Q.H  

(VN) 
Tầng 02, 107 Tôn Dật Tiên, Cr2 -16&17, 
phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình công nghiệp và công trình dân dụng; thiết kế tổng 
mặt bằng xây dựng công trình; thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế nội ngoại thất công 
trình. 
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(210) 4-2015-31958 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.3.1; 24.17.15; 24.17.21; 24.15.1 

(731) Công ty cổ phần chuyển giao 
công nghệ LIHA  (VN) 
8A lô 10, Đền Lừ 1, Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Chất phụ gia dùng cho thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-31963 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A1.1.10; A1.1.2 

(591) Đỏ, trắng ngà, nâu 

(731) Công ty TNHH Dịch vụ Thực 
phẩm và Giải khát Việt Nam  
(VN) 
Lầu 5, toà nhà Saigon Royal, 91 Pasteur, 

phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực 

hiện); dịch vụ quán cà phê; dịch vụ đặt chỗ ở cho khách du lịch. 
 

 
(210) 4-2015-31964 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A1.1.10; A1.1.3; 26.1.1; 26.1.4 

(731) Công ty TNHH Quảng Thái  
(VN) 
Số 1B, Hoàng Văn Thụ, phường 5, thành 

phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà, trà atisô, cà phê.  
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(210) 4-2015-31965 (220) 13.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 4.5.1; 4.5.21; 2.1.1; A2.1.23 
(591) Xanh cô ban, trắng, nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
du lịch hàng không D & T  (VN)
Số 32 Trần Xuân Soạn, phường Ngô Thì 
Nhậm, quận Hai Bà trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo (để ăn). 
 
 

(210) 4-2015-31966 (220) 13.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.6; 5.5.19; A5.5.22; A8.1.22 
(591) Xanh cô ban, vàng, hồng, trắng, vàng 

nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
du lịch hàng không D & T  (VN)
Số 32 Trần Xuân Soạn, phường Ngô Thì 
Nhậm, quận Hai Bà trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo (để ăn). 
 
 

(210) 4-2015-31967 (220) 13.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 25.7.25; 5.3.20; 25.1.25; A5.5.20; 

5.13.25 
(591) Nâu, xanh thổ, xanh lá, xanh non 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh 
Organik Đà Lạt  (VN) 
Thôn Đa Thọ, xã Xuân Thọ, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi; hạt giống ngũ cốc, chưa xử lý; rau cỏ tươi; hạt ngũ cốc, khoai tây 
tươi; quả mọng, trái cây tươi.  

 
 

(210) 4-2015-31968 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Uyên My  (VN) 
Số 69 đường T1, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; khoáng chất bổ sung cho 
thực phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng.  

 
 

(210) 4-2015-31969 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thiên Hào  (VN) 
Số 266/1 Võ Văn Kiệt, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; chế phẩm để làm đồ uống, nước 
uống có ga; tinh dầu dùng để chế biến đồ uống; chiết xuất của trái cây không có cồn.  

 

Nhóm 35: Phân tích, nghiên cứu thị trường; quản lý kinh doanh.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-31970 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.14; A25.3.3 
(591) Xanh lá cây, vàng, cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư nông 

nghiệp Sài Gòn   (VN) 
Số 24A Tôn Thất Thuyết, phường 18, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, chất kích thích sinh trưởng cây trồng. 
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh hạt cây trồng, thuốc diệt động vật có hại, thuốc 
trừ cỏ, thuốc trừ nấm hại cây trồng, thuốc diệt ốc. 

 

Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm, con giống, cây giống. 
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, chất kích thích sinh trưởng cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc 
trừ bệnh hại cây trồng, thuốc diệt động vật có hại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ nấm hại cây 
trồng, thuốc diệt ốc, thức ăn gia súc, gia cầm, con giống, cây giống hạt tiêu, gạp, cà phê.  

 

 
(210) 4-2015-31971 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.11; 1.7.1 
(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh dương nhạt
(731) Công ty TNHH VINAEX Minh 

Hằng   (VN) 
94/5/10 đường số 8, khu phố 18, phường 
Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, áo khoác, quần soọc, quần áo mặc trong nhà; váy đầm; cà vạt.  
 

 
(210) 4-2015-31974 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 3.13.1; 5.5.16; 2.9.1; 20.5.25 

(591) Trắng, đen, xanh lá cây đậm, nhạt 

(731) Nguyễn Hoàng Thanh  (VN) 
354/51 Phan Văn Trị, phường 11, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy, giấy vệ sinh, khăn ướt (bằng giấy), khăn hộp (bằng giấy). 
 
 

(210) 4-2015-31975 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 3.13.1; 5.5.19; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt

(731) Nguyễn Hoàng Thanh  (VN) 
354/51 Phan Văn Trị, phường 11, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy; giấy vệ sinh; khăn ướt (bằng giấy); khăn hộp (bằng giấy). 
 
 

(210) 4-2015-31976 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 3.13.1; 26.1.2; 26.4.4; 22.5.10; 25.1.25; 

5.3.20; 5.5.19; 1.15.15; 1.15.23 

(591) Trắng, xanh da trời, xanh dương, đỏ, 

hồng phấn 

(731) Nguyễn Hoàng Thanh   (VN) 
354/51 Phan Văn Trị, phường 11, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy; giấy vệ sinh; khăn ướt (bằng giấy); khăn hộp (bằng giấy). 
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(210) 4-2015-31977 (220) 13.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A3.6.3 
(731) DAEHAN FEED CO., LTD.  (KR) 

13, Bukseongpo-gil, Jung-gu, Incheon, 
Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn (cỏ khô/rơm) cho gia súc, gia cầm; thức ăn cho động vật; thức ăn cho 
vật nuôi trong nhà; thức ăn cho chó; đồ ăn nhẹ cho vật nuôi trong nhà; thịt đóng hộp đã 
qua chế biến cho vật nuôi trong nhà. 

 
 

(210) 4-2015-31978 (220) 13.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 3.1.6; A3.1.24; 26.4.1 
(591) Đỏ, da cam, trắng, đen 
(731) DAEHAN FEED CO., LTD.   (KR) 

13, Bukseongpo-gil, Jung-gu, Incheon, 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn (cỏ khô/rơm) cho gia súc, gia cầm; thức ăn cho động vật; thức ăn cho 
vật nuôi trong nhà; thức ăn cho chó; đồ ăn nhẹ cho vật nuôi trong nhà; thịt đóng hộp đã 
qua chế biến cho vật nuôi trong nhà. 

 

 
(210) 4-2015-31979 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) DAEHAN FEED CO., LTD.   (KR) 

13, Bukseongpo-gil, Jung-gu, Incheon, 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn (cỏ khô/rơm) cho gia súc, gia cầm; thức ăn cho động vật; thức ăn cho 
vật nuôi trong nhà; thức ăn cho chó; đồ ăn nhẹ cho vật nuôi trong nhà; thịt đóng hộp đã 
qua chế biến cho vật nuôi trong nhà. 

 

 
(210) 4-2015-31980 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) SCIGEN LTD.  (SG) 

152 Beach Road, #26-07/08 Gateway 
East Singapore 189721 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 

(INLES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-31983 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Lê Thanh Bình  (VN) 

125/48/40 Lê Đức Thọ, phường 17, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 25: Trang phục quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-31984 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.5.1; 1.15.3; 1.13.1 
(591) Đỏ, cam, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần chỉ may 

Phong Việt  (VN) 
127 Lê Văn Chí, khu phố 1, phường Linh 
Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 23: Chỉ may. 
 

 
(210) 4-2015-31985 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-31986 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-31987 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-31988 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-31989 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-31990 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-31991 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-31992 (220) 13.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thụy Trà My  (VN) 
68/93 Trần Quang Khải, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng thực phẩm chức năng và đồ uống có nguồn gốc từ thiên 
ma và nhân sâm, các chế phẩm từ đông trùng hạ thảo, nấm linh chi. 

 
 

(210) 4-2015-31993 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh lam, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Kiều Thi  (VN) 
Villa số 38, đường Hoa Ngọc Lan, khu 
đô thị Quang Minh Long Việt, đường 
Bắc Thăng Long Nội Bài, thị trấn Quang 
Minh,huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Pin điện, ắc quy điện; pin điện cho xe cộ, ắc quy điện cho xe cộ; bình ắc quy.  
 

 
(210) 4-2015-31994 (220) 16.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kiều Thi   (VN)
Villa số 38, đường Hoa Ngọc Lan, khu 
đô thị Quang Minh Long Việt, đường 
Bắc Thăng Long Nội Bài, thị trấn Quang 
Minh,huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Pin điện cho xe cộ, ắc quy điện cho xe cộ. 
 

Nhóm 12: Xe đạp điện; phụ tùng xe đạp điện. 
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(210) 4-2015-31995 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Kiều Thi   (VN)
Villa số 38, đường Hoa Ngọc Lan, khu 
đô thị Quang Minh Long Việt, đường 
Bắc Thăng Long Nội Bài, thị trấn Quang 
Minh,huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Pin điện cho xe cộ, ắc quy điện cho xe cộ; bình ắc quy.  
 

Nhóm 12: Xe đạp điện; phụ tùng xe đạp điện. 
 

 
(210) 4-2015-31996 (220) 16.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Đoàn Kết  (VN) 
248/14/13 Nguyễn Thái Bình, phường 
12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; thông tin thương mại và tư vấn tiêu 
dùng; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán 
lẻ; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; quảng cáo thương mại 
trên truyền hình; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2015-31997 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.13.1; 26.13.25; A5.3.15; 26.15.1
(591) Xanh lá, xanh đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV Mực In Tiết 
Kiệm  (VN) 
165/14 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Mực in. 
 

 
(210) 4-2015-31998 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.15; 26.4.3; A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và xuất nhập khẩu Long 
Giang Anh  (VN) 
Số 103, phố Chùa Thông, phường Sơn 
Lộc, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 11: Bồn tắm, bệ xí vệ sinh, vòi hoa sen, bồn rửa, hệ thống và thiết bị vệ sinh.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch ốp tường.  
 

Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất: giường, bàn, ghế, tủ đựng, giá để đồ, mắc treo đồ. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ và phân phối vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh và đồ 
gỗ.  

 

 
(210) 4-2015-31999 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa  (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2015-32000 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Thanh Hoá  (VN) 
Thị Trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, 
tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2015-32001 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2015-32002 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2015-32003 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 1.15.21; A2.1.16; 

2.1.13; A25.7.4 
(591) Xanh nước biển, xanh rêu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
vệ sinh Hoà Mỹ  (VN) 
Số 6, nhà C, TT trường trung học nông 
nghiệp, phường Trung Văn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Làm sạch tòa nhà; làm sạch cửa sổ; làm sạch đường phố; cho thuê thiết bị xây 
dựng; tư vấn xây dựng; xây dựng.  

 
 

(210) 4-2015-32004 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sao Việt Bắc  
(VN) 
685/20D Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhiên liệu; dầu diezel; dầu hoả; dầu mazut; xăng; nhiên liệu dùng cho 
động cơ. 

 
 

(210) 4-2015-32005 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ tư vấn 
thông tin Niềm Tin Việt  (VN) 
685/20D Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Kế toán; lập bản khai thuế; tư vấn quản lý nhân sự; hỗ trợ điều hành doanh 
nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh; thông tin kinh 
doanh.  

 

 
(210) 4-2015-32006 (220) 16.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A11.1.5; 26.1.1; 24.17.18; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Trần Nho Mạnh  (VN) 
29/61 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2015-32007 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ đầu tư xây dựng An 
Vinh  (VN) 
685/20D Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn chịu lửa.  

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; thạch cao; ván sàn; tấm xi măng; kính 

xây dựng; trần nhà không bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-32008 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 3.9.1; 26.1.1; 1.15.24; 1.15.23 (540) 

  

(731) Quang Gia Dòng  (VN) 
205B/60 Âu Cơ, phường 5, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thủy hải sản tươi sống.  
 

 
(210) 4-2015-32010 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 5.5.16; A5.5.20; 26.1.2 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương, vàng 

xẩm, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nam Huy Đồng Tháp  (VN) 
Số 180, ấp Hòa Bình, xã Hòa Tân, huyện 

Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp  

 

(511)   Nhóm 29: Hoa quả sấy khô (sen sấy, mít sấy, chuối sấy).  
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(210) 4-2015-32011 (220) 16.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.3.23; A11.3.6; 2.9.8 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng, đỏ, xám 

nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Tân 
Tường Khang  (VN) 
Lô F1 & F2, đường D2 và N5, KCN 
Nam Tân Uyên, phường Khánh Bình, thị 
xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 21: ống hút nước giải khát. 
 

Nhóm 35: Mua bán ống hút nước giải khát.  
 

 
(210) 4-2015-32012 (220) 16.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A11.3.6; 26.3.23; 26.4.1; A1.1.10 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng, đỏ, xám 

nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Tân 
Tường Khang   (VN) 
Lô F1 & F2, đường D2 và N5, KCN 
Nam Tân Uyên, phường Khánh Bình, thị 
xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 21: ống hút nước giải khát.   
 

Nhóm 35: Mua bán ống hút nước giải khát. 
 
 

(210) 4-2015-32013 (220) 16.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.3.23; A11.3.6; A1.1.10 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng, đỏ, đỏ 

nhạt, xám nhạt, cam, xanh dương nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Tân 
Tường Khang   (VN) 
Lô F1 & F2, đường D2 và N5, KCN 
Nam Tân Uyên, phường Khanh Bình, thị 
xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 21: ống hút nước giải khát.  
 

Nhóm 35: Mua bán ống hút nước giải khát.  
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(210) 4-2015-32014 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.3.23; A11.3.6; A11.3.3 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng, đen, đỏ, 

vàng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Tân 
Tường Khang   (VN) 
Lô F1 & F2, đường D2 và N5, KCN 
Nam Tân Uyên, phường Khánh Bình, thị 
xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 21: ống hút nước giải khát. 
 

Nhóm 35: Mua bán ống hút nước giải khát.  
 

(210) 4-2015-32015 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.3.23; A11.3.6; A11.3.3; 

4.5.14 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng, đỏ, xám 

nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Tân 
Tường Khang    (VN) 
Lô F1 & F2, đường D2 và N5, KCN 
Nam Tân Uyên, phường Khánh Bình, thị 
xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương   

 

(511)   Nhóm 21: ống hút nước giải khát. 
 

Nhóm 35: Mua bán ống hút nước giải khát.  
 

 
(210) 4-2015-32016 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Tân 
Tường Khang  (VN) 
Lô F1 & F2, đường D2 và N5, KCN 
Nam Tân Uyên, phường Khánh Bình, thị 
xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ống hút nước giải khát.  
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(210) 4-2015-32017 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.23; 26.4.1; A11.3.6 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Tân 
Tường Khang    (VN) 
Lô F1 & F2, đường D2 và N5, KCN 
Nam Tân Uyên, phường Khánh Bình, thị 
xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán ống hút nước giải khát. 
 
 

(210) 4-2015-32018 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 5.3.11; A5.3.15 (540) 

  

(731) Đinh Nguyệt Yến  (VN) 
65/68/14 đường 5, khu phố 2, phường 
Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Mắt kính bảo hộ thể thao; mắt kính thể thao; mắt kính râm.  
 

Nhóm 18: Túi; ví; vali.  
 

Nhóm 25: Bít tất ngắn cổ; giày thể thao; quần áo; thắt lưng; giày; dép; mũ.  
 

 
(210) 4-2015-32021 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) ZOETIS SERVICES LLC  (US) 

100 Campus Drive, Florham Park, NJ 
07932, USA  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Vắc-xin cho gia cầm.  
 
 

(210) 4-2015-32023 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.6; 5.7.1; 7.1.1; 25.5.25 
(731) Công ty cổ phần Sô Cô La  Bỉ  

(VN) 
Số 7 Tuệ Tĩnh, phường Bùi Thị Xuân, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 30: Sô cô la; ca cao; đồ uống trên cơ sở sô cô la; đồ uống trên cơ sở ca cao; bánh; 
kẹo.  

 
 

(210) 4-2015-32024 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.6; 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 

lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH RESPECT Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 66, ngõ 102, đường Trường 
Chinh, phường Phương Mai, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tổ chức lao động để đạt hiệu suất cao; quản lý tư liệu bằng máy tính; tư 
vấn quản lý nhân sự; thăm dò dư luận; kiểm tra tâm lý cho việc tuyển chọn nhân sự; tư 
vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh.  

 

Nhóm 41: Hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; sắp xếp và tiến hành 
hội thảo chuyên đề; giảng dậy; dịch vụ phiên dịch viên, dịch vụ về giáo dục giảng dạy.  

 

 
(210) 4-2015-32025 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A9.7.22 
(591) Cam, xanh nước biển 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tư vấn và 
đào tạo giáo dục IKUN  (VN) 
B2 đường Phan Văn Trị, phường 7, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo, dịch vụ cung cấp thông tin về giáo dục, dịch vụ 
hướng nghiệp (tư vấn giáo dục hoặc đào tạo). 

 

 
(210) 4-2015-32026 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.2; 26.5.1; 25.5.1; 26.7.25 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ngọc Bảo 
Linh  (VN) 
12 Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân 
Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Bóng đèn chiếu sáng, bóng đèn điện, đèn lồng chiếu sáng, thiết bị và trang bị 
chiếu sáng. 
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(210) 4-2015-32027 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đồng Bằng 
Xanh (Green Delta Co., Ltd)  
(VN) 
1F5-5, lô R1-1 Sky Garden 1, phường 
Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Hạt tiêu. 

 

 
(210) 4-2015-32028 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.4.1; 26.1.11 
(591) Vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất nội thất H&N  (VN) 
Số 44, ngõ 49, phố Trần Cung, phường 
Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất cụ thể là bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ. 
 

Nhóm 35: Buôn bán đồ nội thất cụ thể là bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ. 
 

 
(210) 4-2015-32029 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) GRUPO BIMBO, S.A.B DE C.V.  (MX) 

Prolongaciãn Paseo de la Reforma 1000, 
Col. Pena Blanca Santa Fe, Del ¸lvaro 
Obregãn, MÐxico D.F., C.P. 01210  

(540) 

  
(740) C«ng ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 

CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo sôcôla; kẹo dẻo; kẹo; kẹo gôm và kẹo mút. 
 

 
(210) 4-2015-32030 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) HTC CORPORATION  (TW) 

No. 23, Xinghua Road, Taoyuan District, 
Taoyuan City 330, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh; thiết bị ghi, truyền và tái tạo hình ảnh; thiết bị 
xử lý dữ liệu bằng phần mềm nhiếp ảnh; máy ảnh; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; thiết 
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bị ngoại vi máy vi tính; phần mềm máy tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính [phần mềm 
có thể tải xuống được]; chương trình trò chơi máy tính; ứng dụng phần mềm máy tính, có 
thể tải xuống được; phần cứng máy vi tính; máy vi tính; điện thoại không dây; thiết bị xử 
lý dữ liệu; tệp tin hình ảnh có thể tải xuống được; vật dùng quang học; máy in dùng với 
máy tính; điện thoại thông minh; máy ghi hình; điện thoại hình. 

 

 
(210) 4-2015-32031 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ điện Yên 
Phong  (VN) 
Đường 286 (NR Trần Đình Tĩnh), thôn 
Yên Tân, xã Hòa Tiến, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt gió; quạt. 

 

 
(210) 4-2015-32032 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) GETZ PHARMA INTERNATIONAL 

FZ LLC  (AE) 
Executive Office No. 110, Building No. 
3, 1st Floor Dubiotech Business Centre, 
Academic City, P.O. Box: 345018, 
Dubai, United Arab Emirates 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-32033 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) GETZ PHARMA INTERNATIONAL 

FZ LLC  (AE) 
Executive Office No. 110, Building No. 
3, 1st Floor Dubiotech Business Centre, 
Academic City, P.O. Box: 345018, 
Dubai, United Arab Emirates 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-32034 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) GETZ PHARMA INTERNATIONAL 

FZ LLC  (AE) 
Executive Office No. 110, Building No. 
3, 1st Floor Dubiotech Business Centre, 
Academic City, P.O. Box: 345018, 
Dubai, United Arab Emirates 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-32035 (220) 16.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 2.1.8; A2.1.16; A26.11.12 (540) 

  

(731) Nguyễn Đức Tâm   (VN) 
Xóm 3, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (quần áo); cavát; khăn quàng cổ. 

 

 
(210) 4-2015-32036 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.  (JP) 

18-1 Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 

quán rượu nhỏ; quán ăn tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2015-32037 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.13; 25.5.2; 25.7.25; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, trắng 
(731) ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.  (JP) 

18-1 Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
quán rượu nhỏ; quán ăn tự phục vụ. 

 
 

(210) 4-2015-32038 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.15; 1.15.23; 1.15.24 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ đầu tư Cường Nguyễn  
(VN) 
1/20 Nguyễn Văn Mại, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước uống đóng bình; nước uống có gas; nước trái cây. 
 

 
(210) 4-2015-32039 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Xanh dương đậm, nâu, đỏ (540) 

 

(731) Công ty cổ phần INVITEK   (VN) 
Số 6, A15, tập thể Thủy Lợi, 43 Vọng 
Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm làm sạch khí gas; chế phẩm làm sạch; chế phẩm làm tinh chế; chế 
phẩm để lọc; hóa chất để làm sạch nước. 

 

 
(210) 4-2015-32040 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Nhơn  (VN) 
17/35 Thanh Đa, phường 27, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Giáo dục đào tạo (đào tạo kỹ năng mềm, đào tạo nghiệp vụ nhà hàng). 
 
 

(210) 4-2015-32041 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.8 (540) 

 

(731) Nguyễn Tâm Nguyên  (VN) 
1040/9 Lê Văn Lương, ấp 3, xã Phước 
Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Loa, âm ly. 
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(210) 4-2015-32042 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Nhơn  (VN) 
17/35 Thanh Đa, phường 27, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn. 
 

 
(210) 4-2015-32043 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.3; 25.5.25 
(591) Vàng, trắng, cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần 
Travelsmart   (VN) 
42/53 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế, vận tải hành khách đường bộ trong nội 
thành và ngoại thành, vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đại lý bán vé máy bay. 

 
Nhóm 42: Thiết kế phần cứng và phần mềm máy vi tính. 

 

 
(210) 4-2015-32044 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.15; 26.4.3 
(591) Xanh đen, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Việt Hương  (VN) 
11A Nguyễn Huy Tưởng, phường 6, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất phụ gia thực phẩm bao gồm: chất điều vị nhân tạo (chế phẩm hoá 
học), chất tạo đặc nhân tạo (chế phẩm hoá học), chất nhũ hoá nhân tạo (chế phẩm hoá 
học), chất làm ngọt nhân tạo (chế phẩm hóa học); hóa chất phụ gia dinh dưỡng dạng bột 
rời, dạng chiết phẩm men, dạng viên, dạng đặc quánh (dạng gel), dạng bột, và dạng chất 
lỏng được sử dụng trong quy trình chế biến thực phẩm và chất bổ sung dinh dưỡng; phụ 
gia thực phẩm được dùng như thành phần trong thực phẩm với mục đích không mang giá 
trị dinh dưỡng (sử dụng trong ngành chế biến thực phẩm). 

 
Nhóm 02: Phẩm màu dùng cho thực phẩm và đồ uống; chất tạo màu thực phẩm. 

 
Nhóm 03: Hương liệu (mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, dầu gội).  

 

Nhóm 05: Bột dùng cho mục đích dược phẩm; xi rô dùng cho mục đích dược phẩm. 
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Nhóm 30: Hương liệu dùng cho thực phẩm; hương liệu cho đồ uống, trừ tinh dầu); vani 
(hương liệu). 

 

Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá điếu; thuốc lá; thuốc lá nhai (hương liệu dạng lỏng). 
 

 
(210) 4-2015-32046 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.23; 24.15.21 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh tím than, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại NTB Pharma New  
(VN) 
Số 26 nhà liền kề, dãy 6A Làng Việt kiều 
Châu Âu, KĐT Mỗ Lao, phường Mộ 
Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2015-32047 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.23; 24.15.21 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh tím than, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại NTB Pharma New  
(VN) 
Số 26 nhà liền kề, dãy 6A Làng Việt kiều 
Châu Âu, KĐT Mỗ Lao, phường Mộ 
Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, 
rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 
dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng 
cáo và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2015-32048 (220) 16.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 2.9.1; 2.5.6; 10.5.25; 24.1.1 
(591) Xanh dương, vàng cam, tím, trắng, vàng, 

nâu, nâu tím, đen, tím nhạt, hồng, hồng 
nhạt, xanh dương nhạt 

(731) Công ty cổ phần Diana 
Unicharm  (VN) 
Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Tã giấy trẻ em. 
 

 
(210) 4-2015-32049 (220) 16.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 24.1.1; 25.1.6; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh dương, vàng cam, tím, trắng, vàng, 

nâu, nâu tím, đen, tím nhạt, hồng, hồng 
nhạt, xanh dương nhạt 

(731) Công ty cổ phần Diana 
Unicharm  (VN) 
Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Tã giấy trẻ em. 
 

 
(210) 4-2015-32050 (220) 16.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(591) Đỏ, xám, trắng, xanh, đen 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Châu   (VN) 
Số 134 phố Lê Lai, phường Nguyễn Trãi, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-32051 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tâm Phúc Vinh  (VN) 
A606 cao ốc An Lạc, đường Bùi Tư 
Toàn, phường An Lạc, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-32052 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tâm Phúc  Vinh  (VN) 
A606 Cao ốc An Lạc, đường Bùi Tư 
Toàn, phường An Lạc, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-32053 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm A.C.T.   (VN) 
61/11 Bình Giã, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-32054 (220) 16.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 2.3.1; 26.4.2; A19.13.21 
(591) Đỏ hồng, trắng, đen, hồng, xám, xanh, 

xanh nhạt, trắng dục, nâu, vàng, ghi 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Mê Linh   (VN) 
Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-32055 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.9.1; 2.3.1; 5.5.16; A19.13.21 
(591) Đỏ hồng, xanh, trắng, đỏ, hồng tím, đen, 

hồng, nâu, trắng hồng, xám 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Việt   (VN) 
Số 124 đường Trường Chinh, phường 
Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 
Nam  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-32056 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương  (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-32057 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thái Minh   (VN) 
Biệt thự C3-N08B, khu đô thị mới Dịch 
Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng, chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2015-32058 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thái Minh   (VN) 
Biệt thự C3-N08B, khu đô thị mới Dịch 
Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-32060 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 26.4.2; A26.11.8; 4.5.2 
(591) Trắng, xanh dương, vàng, đỏ, đen, nâu, 

cam 
(731) NAMCHOW (THAILAND) LTD.  

(TH) 
75/28-29, 19th Floor, Ocean Tower 2, 
Sukhumvit soi 19 Road, North 
Klongtoey, Wattana, Bangkok, 10110 
Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy giòn; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; thực phẩm ăn nhanh trên 
cơ sở hạt ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh mỳ; bánh quy; bánh qui 
(bánh cookie); bánh kẹo; bánh bít cốt, bánh xốp. 
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(210) 4-2015-32061 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.9.1; 2.1.1; 19.7.1; 25.1.6 
(591) Vàng, đỏ, đen, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần Tiến Đồng  

(VN) 
554 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước uống tinh khiết; đồ uống hoa quả; nước ép hoa quả; nước ga; xi rô. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống và giải khát trong các tiệm và nhà hàng; dịch vụ cung cấp chỗ 
ở tạm thời; dịch vụ khách sạn, nhà trọ. 

 

 
(210) 4-2015-32062 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.3; 1.7.6; 16.3.17; A5.3.15 
(591) Đen, nâu, trắng, xanh lá cây 
(731) Đinh Ngọc Thư   (VN) 

952 khu phố Tường Thành, thị trấn Đất 
Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng 
Tàu  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện; quán ăn 
uống.  

 

 
(210) 4-2015-32063 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.12; A1.1.2; 26.13.25; 26.3.23 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại Lý Bảo Minh  (VN) 
407 An Dương Vương, phường 14, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại máy móc và trang thiết bị dùng cho việc phụ vụ nhà hàng, 
khách sạn và nhà bếp như: vòi xịt sàn, cân, đèn diệt côn trừng, máy hút chân không, bàn, 
chậu, máy cắt thịt, máy cưa xương, máy cắt rau củ quả, túi khử trùng, dàn thiết bị nóng và 
lạnh dùng trong nhà bếp, máy hấp nước đa năng, bếp, lò nướng than nhân tạo, nồi, chảo, 
chụp hút khói, tủ dùng đề hấp đồ ăn, tủ lạnh, tủ giữ lạnh, tủ hâm nóng thức ăn, đèn hâm 
nóng thức ăn, tủ sấy chén đĩa, bản lạnh, bàn, máy cắt thịt, máy trộn thực phẩm, tủ đông, 
tủ mát, máy nhồi bột, máy trộn bột, máy cán bột, máy cắt bột, máy chia bột, tủ ủ bột, xe 
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đựng bột, lò nướng điện, lò nướng ga, lò nướng bánh piza chuyên dụng, vòi phun trắng, 
máy rửa ly, bát, đĩa, máy làm đá và thiết bi lọc nước, máy xay cà phê, máy pha cà phê, 
máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy vắt cam, máy đánh số, máy giặt, máy sấy, máy ủi, 
bàn ủi, móc treo tự động, máy đánh trứng mua bán bàn ghế, giường tủ, giá kệ, khung treo, 
máng thoát, thớt, xe đẩy khay, xe phục vụ, xe, xe đẩy, xe đẩy khay bánh, xe đẩy chén đĩa. 

 

 
(210) 4-2015-32064 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại quốc tế Việt Sing  
(VN) 
Cụm CN Xuân Lâm, xã Xuân Lâm, 
huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 10: Đệm lót dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2015-32065 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại quốc tế Việt Sing  
(VN) 
Cụm CN Xuân Lâm, xã Xuân Lâm, 
huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 10: Đệm lót dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-32066 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.15.9; 26.15.11; A9.3.10; A9.3.13 
(731) 1. Nguyễn Đăng Khoa  (VN) 

66 Hàng Trống, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

2. Nguyễn Quang Thái  (VN) 
123C Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm: mỹ phẩm, kính đeo 
mắt, đồng hồ, vòng đeo tay, vòng đeo cổ, nhẫn, đồ trang sức và phụ kiện đồ trang sức 
bằng vàng, bạc, đá quý, quần áo, giày, dép, mũ, nón, cà vạt, thắt lưng; dịch vụ đăng ký 
quà tặng; dịch vụ mua bán quà tặng.  
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(210) 4-2015-32067 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) YFENG GROUP LIMITED   (HK) 

Flat/Rm B 8/F Chong Ming BLDG 72 
Cheung Sha Wan Rd Kl Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt loại kẹp mũi (không gọng); kính áp tròng, kính râm; thấu kính 
đeo mắt; gọng kính đeo mắt; bao kính đeo mắt.  

 

 
(210) 4-2015-32068 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) YFENG GROUP LIMITED   (HK) 

Flat/Rm B 8/F Chong Ming BLDG 72 
Cheung Sha Wan Rd Kl Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; vật lý trị liệu; dịch vụ hộ lý; thẩm mỹ viện; 
dich vụ trang điểm; tư vấn sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2015-32069 (220) 16.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 2.1.1; 2.1.11; 2.1.2 
(731) Công ty TNHH CALEDONIA Việt 

Nam  (VN) 
Số 29 đường Xuân Diệu, phường Quảng 
An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ khách sạn.  
 

(210) 4-2015-32070 (220) 16.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.24; 26.5.1; 26.1.8 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại Nhà Việt  (VN) 
46F Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Định giá bất động sản; dịch vụ ngân hàng; đại lý bất động sản; môi giới bất 
động sản; cho thuê bất động sản; cho vay có thế chấp. 
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(210) 4-2015-32071 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 25.7.20; 26.1.2 
(591) Xanh da trời, xanh da trời nhạt, xanh da 

trời đậm, xám, bạc, trắng, đen 
(731) JAPAN TOBACCO INC.   (JP) 

2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 34: Lá thuốc lá, đã được chế biến hoặc chưa chế biến; thuốc lá hút; thuốc lá dùng 
với tẩu; thuốc lá cuốn bằng tay, thuốc lá nhai, thuốc lá dạng bột ướt dùng để ngậm; thuốc 
lá điếu; thuốc lá điện tử; xì gà; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; thuốc lá dạng bột để hít; gạt tàn 
thuốc lá; đót thuốc lá điếu, bật lửa cho người hút thuốc; giấy cuốn thuốc lá; ống cuốn 
thuốc lá và diêm (vật dụng cho người hút thuốc). 

 
 

(210) 4-2015-32073 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) THE YOKOHAMA RUBBER 

COMPANY LIMITED   (JP) 
36-11, Shimbashi 5-chome, Minato-ku, 
Tokyo 105-8685, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 28: Gậy đánh gôn; bóng chơi gôn; túi đựng vật dụng chơi gôn; găng tay chuyên 
dụng để chơi gôn; hộp chuyên dụng đựng gậy chơi gôn; túi chuyên dụng bọc ngoài gậy 
chơi gôn làm bằng thép; vật dụng bịt đầu gậy chơi gôn; túi chuyên dụng bọc ngoài để bảo 
vệ túi đựng vật dụng chơi gôn bên trong; dụng cụ đánh dấu vị trí đánh bóng gôn; đinh 
ghim chuyên dụng để đỡ bóng gôn.  

 
 

(210) 4-2015-32076 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.13.25 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

và thương mại Vân Sinh  (VN) 
Thôn Văn, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện; xe máy điện; động cơ điện dùng cho xe đạp điện và xe máy điện; 
khung xe đạp điện; bộ điều khiển dùng cho xe đạp điện và xe máy điện; bộ đề xe máy 
(mô tơ đề). 
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(210) 4-2015-32078 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 24.17.5; A26.1.24 
(591) Nâu, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Nhãn 
Hiệu Việt  (VN) 
247B Huỳnh Văn Bánh, phường 12, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 

các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 
mại hoặc quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tụyến trên mạng máy tính; quảng cáo ngoài 
trời; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông. 

 

 
(210) 4-2015-32079 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 6.1.2; A7.1.11; 7.1.24; 5.7.1; A5.3.15; 

A5.1.5; 26.1.1 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Nhãn 
Hiệu Việt   (VN) 
247B Huỳnh Văn Bánh, phường 12, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; cà phê nhân tạo; trà; 
đồ uống cà phê có sữa. 

 
Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung 
cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ du lịch; quán ăn 
tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2015-32080 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.9; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đỏ đô, đen, tím đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đầu tư Nhãn 
hiệu Việt   (VN) 
247B Huỳnh Văn Bánh, phường 12, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Bít tất ngắn cổ; tất cao cổ; quần áo mặc bên trong; quần áo lót; quần áo lót mặc 

bên trong; quần áo may sẵn. 
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(210) 4-2015-32081 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 26.2.7 
(731) 1. YOO, BUM JOON  (KR) 

110-2104, 246, Gwongwang-ro, Paldal-
gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea 
2. KIM, IN SOON  (KR) 
110-2104, 246, Gwongwang-ro, Paldal-
gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân; áo sơ mi; giày; tất; giày thể thao; đồng phục.  
 

Nhóm 28: Vật dụng bảo vệ khuỷu tay [dụng cụ thể thao]; dây cước cho vợt; lưới cho thể 
thao; vợt cho trò chơi; quả cầu lông; dây căng cho vợt. 

 

 
(210) 4-2015-32083 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) TOYOX CO., LTD.  (JP) 

4371, Maezawa, Kurobe-shi, Toyama-
ken, Japan 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 06: Trục cuốn ống bằng kim loại; cuộn để cuốn ống bằng kim loại; cái kẹp bằng 
kim loại; mối nối, đầu nối, khớp nối, bộ nối bằng kim loại cho ống dẫn; vòng kẹp bằng 
kim loại (vòng đai để kết nối); vật liệu bằng kim loại dùng cho xây dựng và công trình 
xây dựng; bể chứa bằng kim loại; ròng rọc bằng kim loại (không bao gồm các bộ phận 
của máy móc); dây bện bằng kim loại (không bao gồm các phụ kiện bằng kim loại); van 
bằng kim loại (không bao gồm các bộ phận của máy móc); thùng chứa (công-te-nơ) bằng 
kim loại dùng để vận chuyển; đồ ngũ kim (hoặc phụ kiện bằng kim loại); hộp rỗng đựng 
dụng cụ bằng kim loại; mối nối, đầu nối, khớp nối, bộ nối bằng kim loại dùng cho ống 
dẫn đã được kết nối với ống dẫn; cái kẹp bằng thép; cái kẹp bằng thép không gỉ. 

 

 
(210) 4-2015-32084 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) NIPPON VALQUA INDUSTRIES, 

LTD.  (JP) 
1 -1, Osaki 2-chome, Shinagawa-ku, 
141-6024 Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng cho đệm lót (hóa chất dùng trong công nghiệp); chất gắn kín 
dùng cho đệm lót (hóa chất dùng trong công nghiệp); chất gắn kín (hóa chất) để gắn kín 
bề mặt. 
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(210) 4-2015-32085 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 2.9.1; 1.15.15; 26.1.2; A5.3.13 

(591) Đỏ, trắng, xanh mạ, xanh lá cây, vàng 

(731) Công ty cổ phần Doanh nhân 
Tây Ninh  (VN) 
Số 207, đường 30/4, phường 2, thành phố 

Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm sạch như: rau tươi, củ quả tươi, thịt, cá, hải sản.  
 

 
(210) 4-2015-32086 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty TNHH thương mại An 
Hà Phát  (VN) 
Số 8, đường 57A, khu phố 9, phường Tân 

Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng; mua bán sắt, thép, kim loại, quặng kim loại; mua 

bán vật liệu, thiết bị trong xây dựng phi kim loại như: xi măng, gạch xây, đá, cát, sỏi, kính 

xây dựng, sơn, véc ni, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2015-32087 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 3.7.1; 3.7.16 

(591) Xanh lá cây, đen, xám 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Sports Turf 
Solutions  (VN) 
43/9 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 31: Cỏ tự nhiên. 
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(210) 4-2015-32088 (220) 16.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A5.11.11; A25.3.3; 25.12.1; 26.5.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại dịch

vụ Sports Turf Solutions  (VN)
43/9 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 31: Cỏ tự nhiên. 
 

 
(210) 4-2015-32089 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.1; 26.1.2; A24.7.15; 24.7.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ Sports Turf Solutions  (VN)
43/9 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 28: Tấm lót bẫy cát bằng vải chuyên dùng trong sân gôn. 
 

 
(210) 4-2015-32090 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH RICHMAN  (VN) 

1/4M đường số 18B, KP10, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối bếp ga, nồi, xoong, chảo inox.  
 

 
(210) 4-2015-32091 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH IPHA Công Nghệ  

(VN) 
Thôn Quyết Tiến, xã Vân Côn, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2015-32092 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế MAVI  
(VN) 
Phòng 7.9 tầng 7 tòa nhà Danabook, số 
76 - 78 Bạch Đằng, phường Hải Châu I, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; đồ uống có sữa (sữa là chủ yếu); kem (sản phẩm sữa); 
men sữa cho mục đích nấu ăn; sữa đậu nành; sữa chua; sữa giàu protein; dầu có thể ăn 
được; hỗn hợp chứa chất béo để phết lên lát bánh mỳ; dầu hạt lanh cho mục đích nấu ăn; 
bơ thực vật; dầu ôliu cho thực phẩm; dầu hạt cọ cho thực phẩm; dầu cọ cho thực phẩm. 

 

Nhóm 30: Bột nở; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ 
sở cà phê; hương liệu cho đồ uống, trừ tinh dầu; bánh quy; bánh mỳ; bánh gừng; ổ bánh 
mỳ nhỏ; ruột bánh mỳ; bánh sữa nhỏ, bánh bao nhỏ; bột nhão để làm bánh ngọt; bột để 
làm bánh ngọt, bánh ngọt; hương liệu cho bánh ngọt, trừ tinh dầu; bánh gạo; kẹo; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh kẹp pho mát (bánh xăng-đuých); cà phê; cà phê 
nhân tạo; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; hương liệu cà phê; bánh kẹo; bánh 
quy; kẹo mềm; xốt may-on-ne. 

 
 

(210) 4-2015-32093 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.11.11; A26.11.8 
(591) Đen, xanh lá cây, xanh lá mạ, xám 
(731) Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ SPORTS TURF SOLUTIONS  (VN)
43/9 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; hóa chất cải tạo đất.  
 

Nhóm 07: Máy cắt cỏ; máy lu cỏ; máy xăm cỏ; máy phun thuốc trừ sâu (có dùng động 
cơ); máy thổi lá (có dùng động cơ); máy cày. 

 

Nhóm 11: Hệ thống dẫn nước; vòi phun nước.  
 
 

(210) 4-2015-32094 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Tân Vạn Lợi  
(VN) 
50/20/8 đường Nguyễn Quý Yêm, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1890 

(511)   Nhóm 21: Xô; gầu; thùng; cây lau nhà. 
 

Nhóm 35: Mua bán xô nhựa, gầu, thùng nhựa, cây lau nhà. 
 

 
(210) 4-2015-32095 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tân Vạn Lợi  
(VN) 
50/20/8 đường Nguyễn Quý Yêm, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 21: Xô; gầu; thùng; cây lau nhà.  
 

Nhóm 35: Mua bán xô nhựa, gầu, thùng nhựa, cây lau nhà. 
 
 

(210) 4-2015-32096 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.5.1; 1.13.1; 1.15.23 
(591) Xanh, cam, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và kỹ thuật Hoàn 
Cầu Việt Nam  (VN) 
50/11/11/11 đường Tây Thạnh, phường 
Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn chống gỉ, sơn phủ, sơn lót, sơn chịu nhiệt.  

 
 

(210) 4-2015-32097 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.15; 26.1.2 
(591) Xanh lá, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại sản xuất Việt Liên  
(VN) 
Số 67, ĐX 96, tổ 43, khu phố 6, phường 
Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2015-32098 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH COCOFOODS Việt 
Nam  (VN) 
80/29/9 đường Dương Quảng Hàm, 
phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến như: ghẹ sữa, mực, cá, thịt. 
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm đã qua chế biến như: ghẹ sữa, mực, cá, thịt.  
 

 
(210) 4-2015-32099 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.9.4 
(591) Đen, trắng, cam, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH điện tử Nhật 
Quang  (VN) 
Số 2, đường Hoa Phượng, phường 2, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị giám sát hành trình ô tô. 
 

Nhóm 35: Bán buôn thiết bị giám sát hành trình ô tô. 
 
 

(210) 4-2015-32100 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) TEAVANA CORPORATION   (US) 

3630 Peachtree Road, NE, Suite 1480, 
Atlanta, Georgia 30326, United States of 
America 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà) và chè (trà) thảo mộc; đồ uống trên cơ sở từ chè (trà) và chè (trà) thảo 
mộc; hỗn hợp đồ uống trên cơ sở chè (trà); hỗn hợp đồ uống trên cơ sở chè (trà) thảo mộc.  

 
 

(210) 4-2015-32101 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) TEAVANA CORPORATION    (US) 

3630 Peachtree Road, NE, Suite 1480, 
Atlanta, Georgia 30326, United States of 
America 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 30: Chè (trà) và chè (trà) thảo mộc; đồ uống trên cơ sở chè (trà) và chè (trà) thảo 
mộc; hỗn hợp đồ uống trên cơ sở chè (trà); hỗn hợp đồ uống trên cơ sở chè (trà) thảo mộc. 

 

Nhóm 32: Nước trái cây và nước ngọt có chứa nước ép trái cây; nước ép trái cây, đồ uống 
có ga trên cơ sở trái cây và nước ép từ trái cây hay rau củ và đồ uống sô đa; hỗn hợp dạng 
bột và dạng lỏng để pha chế đồ uống; xi rô hương vị dùng để pha chế đồ uống trên cơ sở 
chè (trà) và chè (trà) thảo mộc. 

 

 
(210) 4-2015-32103 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as Kao Corporation)   (JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc tóc và xử lý tóc, cụ thể là dầu gội đầu, chế phẩm tẩy trắng, 
nhuộm và phủ màu cho tóc, chế phẩm uốn sóng tóc bền nếp và chất trung hòa giúp uốn 
sóng bền nếp, nước xức tạo nếp tóc, chế phẩm dưỡng tóc và xả tóc, chế phẩm xịt tóc, chế 
phẩm tạo kiểu tóc, chế phẩm dạng bọt cho tóc, nước xức tóc, sáp vuốt tóc, keo xịt tóc.  

 

 
(210) 4-2015-32104 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương Vidipha   (VN) 
184/2 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-32105 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.9.1; A1.1.10; A1.1.5; 26.13.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần Greenfeed 

Việt Nam  (VN) 
Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc, thức ăn cho thủy, hải sản.  
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(210) 4-2015-32106 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần Greenfeed 

Việt Nam  (VN) 
Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc, thức ăn cho thủy, hải sản.  
 

 
(210) 4-2015-32121 (220) 15.01.2014 

(641)  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.1; A26.3.7; 26.15.15 
(731) PAN-UNITED CORPORATION LTD  

(SG) 
7 Temasek Boulevard, #16-01 Suntec 
Tower One, Singapore 038987  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 19: Nhựa đường; nhựa đường đã được trộn sơ bộ; vật liệu lát bằng nhựa đường; 
nhựa bitum; xi măng dùng cho lò luyện kim; xi măng cho lò nung; xi măng; lớp phủ xi 
măng chịu lửa; cọc xi măng; tấm xi măng; bê tông; cấu kiện xây dựng bằng bê tông; ván 
khuôn đổ bê tông không bằng kim loại; vật liệu xây dựng, không bằng kim loại; bê tông 
đã được trộn sơ bộ dùng trong xây dựng; bê tông đã được trộn sẵn; đá hoa cương; vữa 
dùng cho xây dựng; xỉ quặng [vật liệu xây dựng].   

 

Nhóm 39: Vận tải bằng xà lan; cho thuê tàu thuyền; vận tải bằng tàu thuyền; dịch vụ giao 
hàng; vận tải hàng hóa [bằng đường thủy]; môi giới vận chuyển hàng hóa; môi giới hàng 
hải; dịch vụ dỡ hàng; cho thuê kho chứa hàng, dịch vụ kho bãi; bao gói hàng hóa; dịch vụ 
vận tải và lưu trữ; lai dắt tàu thuyền; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến dịch vụ 
vận tải, cất giữ hàng hóa và xếp hàng vào kho; dịch vụ vận tải và hậu cần vận tải, bao gồm 
đóng gói và cất giữ hàng hóa; dịch vụ hải quan liên quan đến việc chuẩn bị giấy tờ và tài 
liệu vận tải phục vụ cho việc thông quan; vận tải đường biển; xếp dỡ hàng hóa; cất giữ 
hàng hóa; chuyên chở hàng hóa bằng đường thủy; dịch vụ cho thuê thùng chứa (công-te-
nơ); dich vụ thuê tàu chở hàng; thuê tàu thuyền; dich vụ quản lý tàu thủy chuyên chở 
thùng chứa (công-te-nơ), tàu lai dắt và xà lan; cung cấp cho chủ tàu và bên thuê tàu các 
dịch vụ liên quan đến tàu thuyền khi tàu neo đậu tại cảng, trừ dịch vụ sơn phủ bảo dưỡng 
tàu thủy, dịch vụ sơn phủ sửa chữa tàu thủy và dịch vụ xây lắp thiết bị bảo vệ cho tàu 
thủy; thuê đội tàu lai dắt, xà lan và tàu chở hàng rời để vận tải hàng hóa; điều khiển việc 
vận chuyển thùng chứa (công-te-nơ); quản lý việc chuyên chở hàng hóa và/hoặc dịch vụ 
đại lý vận chuyên bằng đường biển; cung cấp thiết bị cho việc xếp hàng vào kho, cất giữ 
hàng hóa ở nơi không có mái che và nơi có mái che, phân phối [vận tải] và đóng gói hàng 
hóa; dịch vụ tại cảng; dịch vụ chuyển tải; sắp xếp và bốc dỡ hàng hóa trong thùng chứa 
(công-te-nơ); dịch vụ bốc xếp thùng chứa (công-te-nơ) tại cảng; dịch vụ phân phối từ cảng 
về kho [vận tải]; cung cấp nơi neo đậu, cầu tàu và các thiết bị sử dụng tại cảng cho việc 
bốc dỡ hàng hóa. 
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(210) 4-2015-32122 (220) 15.01.2014 

(641) 4-2014-01084 (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.1; A26.3.7; 26.15.15 
(731) PAN-UNITED CORPORATION LTD  

(SG) 
7 Temasek Boulevard, #16-01 Suntec 
Tower One, Singapore 038987  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Nhựa đường; nhựa đường đã được trộn sơ bộ; vật liệu lát bằng nhựa đường; 
nhựa bitum; xi măng dùng cho lò luyện kim; xi măng cho lò nung; xi măng; lớp phủ xi 
măng chịu lửa; cọc xi măng; tấm xi măng; bê tông; cấu kiện xây dựng bằng bê tông; ván 
khuôn đổ bê tông không bằng kim loại; vật liệu xây dựng, không bằng kim loại; bê tông 
đã được trộn sơ bộ dùng trong xây dựng; bê tông đã được trộn sẵn; đá hoa cương; vữa 
dùng cho xây dựng; xỉ quặng [vật liệu xây dựng].  

 

Nhóm 39: Vận tải bằng xà lan; cho thuê tàu thuyền; vận tải bằng tàu thuyền; dịch vụ giao 
hàng; vận tải hàng hóa [bằng đường thủy]; môi giới vận chuyển hàng hóa; môi giới hàng 
hải; dịch vụ dỡ hàng; cho thuê kho chứa hàng, dịch vụ kho bãi; bao gói hàng hóa; dịch vụ 
vận tải và lưu trữ; lai dắt tàu thuyền; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến dịch vụ 
vận tải, cất giữ hàng hóa và xếp hàng vào kho; dịch vụ vận tải và hậu cần vận tải, bao gồm 
đóng gói và cất giữ hàng hóa; dịch vụ hải quan liên quan đến việc chuẩn bị giấy tờ và tài 
liệu vận tải phục vụ cho việc thông quan; vận tải đường biển; xếp dỡ hàng hóa; cất giữ 
hàng hóa; chuyên chở hàng hóa bằng đường thủy; dịch vụ cho thuê thùng chứa (công-te-
nơ); dịch vụ thuê tàu chở hàng; thuê tàu thuyền; dịch vụ quản lý tàu thủy chuyên chở 
thùng chứa (công-te-nơ), tàu lai dắt và xà lan; cung cấp cho chủ tàu và bên thuê tàu các 
dịch vụ liên quan đến tàu thuyền khi tàu neo đậu tại cảng, trừ dịch vụ sơn phủ bảo dưỡng 
tàu thủy, dịch vụ sơn phủ sửa chữa tàu thủy và dịch vụ xây lắp thiết bị bảo vệ cho tàu 
thủy; thuê đội tàu lai dắt, xà lan và tàu chở hàng rời để vận tải hàng hóa; điều khiển việc 
vận chuyển thùng chứa (công-te-nơ); quản lý việc chuyên chở hàng hóa và/hoặc dịch vụ 
đại lý vận chuyển bằng đường biển; cung cấp thiết bị cho việc xếp hàng vào kho, cất giữ 
hàng hóa ở nơi không có mái che và nơi có mái che, phân phối [vận tải] và đóng gói hàng 
hóa; dịch vụ tại cảng; dịch vụ chuyển tải; sắp xếp và bốc dỡ hàng hóa trong thùng chứa 
(công-te-nơ); dịch vụ bốc xếp thùng chứa (công-te-nơ) tại cảng; dịch vụ phân phối từ cảng 
về kho [vận tải]; cung cấp nơi neo đậu, cầu tàu và các thiết bị sử dụng tại cảng cho việc 
bốc dỡ hàng hóa. 

 
 

(210) 4-2015-32123 (220) 15.01.2014 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.1; A26.3.7; 26.15.15 
(731) PAN-UNITED CORPORATION LTD  

(SG) 
7 Temasek Boulevard, #16-01 Suntec 
Tower One, Singapore 038987  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Nhựa đường; nhựa đường đã được trộn sơ bộ; vật liệu lát bằng nhựa đường; 
nhựa bitum; xi măng dùng cho lò luyện kim; xi măng cho lò nung; xi măng; lớp phủ xi 
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măng chịu lửa; cọc xi măng; tấm xi măng; bê tông; cấu kiện xây dựng bằng bê tông; ván 
khuôn đổ bê tông không bằng kim loại; vật liệu xây dựng, không bằng kim loại; bê tông 
đã được trộn sơ bộ dùng trong xây dựng; bê tông đã được trộn sẵn; đá hoa cương; vữa 
dùng cho xây dựng; xỉ quặng [vật liệu xây dựng].   

 

Nhóm 39: Vận tải bằng xà lan; cho thuê tàu thuyền; vận tải bằng tàu thuyền; dịch vụ giao 
hàng; vận tải hàng hóa [bằng đường thủy]; môi giới vận chuyển hàng hóa; môi giới hàng 
hải; dịch vụ dỡ hàng; cho thuê kho chứa hàng, dịch vụ kho bãi; bao gói hàng hóa; dịch vụ 
vận tải và lưu trữ; lai dắt tàu thuyền; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến dịch vụ 
vận tải, cất giữ hàng hóa và xếp hàng vào kho; dịch vụ vận tải và hậu cần vận tải, bao gồm 
đóng gói và cất giữ hàng hóa; dịch vụ hải quan liên quan đến việc chuẩn bị giấy tờ và tài 
liệu vận tải phục vụ cho việc thông quan; vận tải đường biển; xếp dỡ hàng hóa; cất giữ 
hàng hóa; chuyên chở hàng hóa bằng đường thủy; dịch vụ cho thuê thùng chứa (công-te-
nơ); dich vụ thuê tàu chở hàng; thuê tàu thuyền; dich vụ quản lý tàu thủy chuyên chở 
thùng chứa (công-te-nơ), tàu lai dắt và xà lan; cung cấp cho chủ tàu và bên thuê tàu các 
dịch vụ liên quan đến tàu thuyền khi tàu neo đậu tại cảng, trừ dịch vụ sơn phủ bảo dưỡng 
tàu thủy, dịch vụ sơn phủ sửa chữa tàu thủy và dịch vụ xây lắp thiết bị bảo vệ cho tàu 
thủy; thuê đội tàu lai dắt, xà lan và tàu chở hàng rời để vận tải hàng hóa; điều khiển việc 
vận chuyển thùng chứa (công-te-nơ); quản lý việc chuyên chở hàng hóa và/hoặc dịch vụ 
đại lý vận chuyên bằng đường biển; cung cấp thiết bị cho việc xếp hàng vào kho, cất giữ 
hàng hóa ở nơi không có mái che và nơi có mái che, phân phối [vận tải] và đóng gói hàng 
hóa; dịch vụ tại cảng; dịch vụ chuyển tải; sắp xếp và bốc dỡ hàng hóa trong thùng chứa 
(công-te-nơ); dịch vụ bốc xếp thùng chứa (công-te-nơ) tại cảng; dịch vụ phân phối từ cảng 
về kho [vận tải]; cung cấp nơi neo đậu, cẩu tàu và các thiết bị sử dụng tại cảng cho việc 
bốc dỡ hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2015-32125 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH y tế Cánh cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)  (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2015-32127 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) LOH TORNG HARDWARE 

MACHINE CO., LTD.  (TW) 
No.37, Gongye 15th Rd., Taiping Dist., 
Taichung City 411, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 08: Kéo [dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công]; tua vít; cái kìm; dao kéo [dụng cụ 
cầm tay, thao tác thủ công]; búa [dụng cụ cầm tay]; mũi khoan [dụng cụ cầm tay] ; lưỡi 
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cắt [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ vặn ốc, vít [công cụ cầm tay]; khoan tay kiểu bánh cóc 
[dụng cụ cầm tay]; dao [dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công].  

 

 
(210) 4-2015-32128 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13 
(731) FACEBUTY BIOTECH CO., LTD.  

(TW) 
9F., No. 50, Sec.2, Shuangshi Rd., 
Bangiao Dist., New Taipei City 22043, 
Taiwan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem làm trắng 

da; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trang.  
 

 
(210) 4-2015-32130 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.15.1; A26.11.8; 26.4.10 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương, xanh lá, trắng 

(540) 

   

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đường Khánh Hòa   (VN) 
Thôn Thủy Xương, xã Suối Hiệp, huyện 
Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 30: Đường mía. 
 

Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị dùng trong công nghiệp sản xuất đường; xuất nhập 
khẩu máy móc, thiết bị vật tư phục vụ ngành cơ khí chế tạo, sản xuất đường và thực phẩm; 
mua bán các sản phẩm phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-32131 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.3 
(731) Nguyễn Thị Linh  (VN) 

14 Yersin, phường Hiệp Thành, thành 
phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 
Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; đại lý bất 

động sản; cung cấp thông tin tài chính và bất động sản thông qua một trang web. 
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(210) 4-2015-32132 (220) 17.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 3.1.1; A3.1.24; 4.5.15 
(591) Ghi xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần PRIZZY & LEO 
VIETNAM  (VN) 
Số 8, ngõ 59, Láng Hạ, phường Thành 
Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép và đồ đi chân; mũ; nón và đồ đội đầu (trang phục). 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giầy dép và đồ đi chân, mũ, nón và đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2015-32133 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.15.11; 26.5.1; 26.15.15 
(591) Đỏ, trắng, xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 
thương mại tổng hợp HAFIDS  
(VN) 
Xóm 10, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: cửa cổng bằng kim loại, máy lọc nước, thiết bị sử dụng pin năng 
lượng mặt trời, máy băm gỗ, máy ép gỗ, máy nghiền gỗ. 

 
 

(210) 4-2015-32134 (220) 17.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 21.1.16; A18.5.7 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Đông Tây  (VN) 
145/12/22 Nguyễn Thiện Thuật, phường 
1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 28: Diều (trò chơi). 
 

 
(210) 4-2015-32135 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Xanh lá cây, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thảo Mộc 
Hương  (VN) 
Số 92 phố Hoàng Ngân, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm. 
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(210) 4-2015-32136 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Xanh lá cây, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thảo Mộc 
Hương  (VN) 
Số 92 phố Hoàng Ngân, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-32137 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.21 
(591) Đen, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Đặng Kim Phượng  (VN) 
130/205 Pasteur, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu (trang phục). 

 

 
(210) 4-2015-32138 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Lê Thị Hải Yến   (VN) 
Số nhà 132 đường Đồng Đăng, tổ 2, khu 
11, phường Việt Hưng, thành phố Hạ 
Long, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 29: Nem chua; giò lụa; chả lụa; chả mực; chả cá; chả cua.  

 

 
(210) 4-2015-32139 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Trắng, vàng cam, xanh 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Minh Đức Quảng Ninh  (VN) 
Thôn Thọ Sơn, xã Yên Thọ, thị xã Đông 
Triều, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước đóng chai; nước khoáng (đồ uống); đồ uống không 

chứa cồn; nước ép hoa quả. 
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(210) 4-2015-32140 (220) 17.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.13; 5.7.3; A24.3.7; A11.3.7 
(591) Xanh lá cây, cam, trắng, nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Nam Sơn   (VN) 
Điểm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 
Tân Tiến, xã Tân Tiến, huyện Chương 
Mỹ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; các sản phẩm về gạo. 
 

 
(210) 4-2015-32141 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.14; 5.7.21; A5.7.23; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hagro  (VN) 
O43 đường D (khu 38 ha), kku phố 4, 
phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn phân bón.  
 

 
(210) 4-2015-32142 (220) 17.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.2.3; 26.2.1; 26.3.4; A25.7.8 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) REYOUNG PHARMACEUTICAL CO., 
LTD  (CN) 
No.6, Erlangshan Road, Yiyuan Country, 
Shandong Province, China  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

(210) 4-2015-32143 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A7.1.12; 7.1.24; A3.6.11 
(591) Trắng, đen, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Vạn Thành Tài  (VN) 
2A đường 1C, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; găng tay; tất. 
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(210) 4-2015-32144 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Dương Thị Điệp  (VN) 

Khu phố Đại Đình, phường Đồng Kỵ, thị 
xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo, đặc biệt là đào tạo ngoại ngữ, dạy tiếng Việt cho người nước 
nước ngoài, đào tạo tin học, đào tạo kỹ năng, đào tạo nghề ngắn hạn và dài hạn; tổ chức 
sự kiện nhằm mục đích giải trí hoặc giáo dục.  

 
 

(210) 4-2015-32145 (220) 17.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 1.7.6 
(591) Xám, đỏ đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Anh ngữ E - 
TEST  (VN) 
215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo (trường đào tạo; sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; tổ 
chức, điều khiển và tiến hành hội thảo chuyên đề; tổ chức các cuộc thi). 

 

 
(210) 4-2015-32147 (220) 17.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Trí 
nhớ Việt  (VN) 
Số nhà 4 ngách 18 ngõ 165 đường Cầu 
Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa bát; nước tẩy rửa; nước giặt; nước xả vải; kem đánh răng. 
 

 
(210) 4-2015-32148 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.9; 26.3.23 
(591) Xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhất Phú Quý  (VN) 
74 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Quán ăn, quán nước giải khát. 
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(210) 4-2015-32149 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.5.1 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Vũ Kim Oanh  (VN) 
35 Nguyễn An Khương, phường 13, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy khoan, máy mài. 
 

Nhóm 35: Bán buôn: máy khoan, máy mài. 
 

 
(210) 4-2015-32154 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 25.5.25; 26.13.1 
(591) Xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng dịch vụ Tấn Phát   (VN) 
Số 472, đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: ổ cắm điện, máng điện (bộ phận dẫn dây điện đến bóng đèn); aptomat. 
 

Nhóm 11: Bóng đèn led. 
 

 
(210) 4-2015-32155 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Trắng, xanh lam, xanh đậm 
(731) EVERPLAST SDN. BHD.   (MY) 

Lot 164, Lorong Sedco 8, Sedco Light 
Industrial Estate, Mile2.5, Jalan Utara, 
Sandakan, Sabah, Malaysia  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: ống máng bằng nhựa UPVC; máng nước trên mái bằng nhựa UPVC.  
 

 
(210) 4-2015-32159 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 7.1.6; A7.1.12; 26.1.1; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23
(591) Lam, xanh lá cây, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Liên Đoàn KARATEDO thành 
phố Hồ Chí Minh  (VN) 
số 2-4 đường Lê Đại Hành, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu:  quần áo, trang phục quần áo thể dục áo thun 
ngắn tay, áo dệt kim ngắn tay; cà vạt; đai quần.  

 
Nhóm 26: Đồ thêu, huy hiệu: huy hiệu để đeo không bằng kim loại quý, đồ để thêu trang 
trí.  

 

 
(210) 4-2015-32160 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
G And An  (VN) 
TK 4/12 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho ngành y; các 

chế phẩm dược, thú y; thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng 
trong y tế hoặc thú y; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật.  

 
 

(210) 4-2015-32161 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
G And An  (VN) 
TK 4/12 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho ngành y; các 

chế phẩm dược, thú y; thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng 
trong y tế hoặc thú y; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật. 

 
 

(210) 4-2015-32162 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.2 
(591) Đen, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Thu Hiền  (VN) 
Tổ 7, khu 1B, phường Vĩnh Niệm, quận 
Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ xoa bóp (mát-xa); dịch vụ 

tắm suối nước khoáng (dịch vụ spa), dịch vụ thẩm mỹ viện.  
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(210) 4-2015-32163 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.2; 26.15.15; 1.15.23 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương, xám, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Công nghiệp 
Pháp  (VN) 
Phòng 1111 tòa nhà Waseco số 10 đường 

Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm.  
 

 
(210) 4-2015-32164 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Elios  (VN) 
291/47 Trường Chinh, phường 14, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho ngành y; các 

chế phẩm dược, thú y; thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng 

trong y tế hoặc thú y; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật. 
 

 
(210) 4-2015-32165 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 7.1.6; 7.5.2; 25.1.25; 25.7.25 

(591) Vàng, đỏ, xanh dương, đỏ cam, xanh 

dương đậm, trắng, ghi, đỏ cam nhạt 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Unesfrance   (VN) 
No03-LK38, khu đất dịch vụ LK20 A, B, 

phường Dương Nội, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-32166 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 25.1.9; 25.1.25; 5.7.3; A25.1.10 
(591) Nâu đỏ, vàng, trắng, nâu 
(731) Công ty cổ phần đầu tư nội 

thất và dịch vụ Phú Vinh  (VN)
Số 27A, tổ 10 Xa La, phường Phúc La, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ (bar); quán cà phê, giải khát; dịch vụ cung 
cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng tự thực hiện.  

 

 
(210) 4-2015-32167 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.17.5; 24.13.1; 24.15.21; 24.15.3 
(591) Vàng cam, hồng, xanh cốm, trắng, đen, 

xanh da trời, xanh da trời nhạt, xanh tím 
than 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-32168 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 24.13.1; 2.9.1; 4.5.3 
(591) Nâu, vàng, đen, trắng, tím hồng, vàng 

cam, tím, xanh lá cây, nâu xanh, đỏ, 
hồng 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược Phúc Tín   (VN) 
238/20 Thống Nhất, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-32169 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Trần Thị Mười   (VN) 

Số 23, đường số 9, khu dân cư Nam 
Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-32170 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Trần Thị Mười   (VN) 

Số 23, đường số 9, khu dân cư Nam 
Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-32171 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Trần Thị Mười   (VN) 

Số 23, đường số 9, khu dân cư Nam 
Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mụe đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-32172 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Trần Thị Mười   (VN) 

Số 23, đường số 9, khu dân cư Nam 
Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-32173 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Trần Thị Mười  (VN) 

Số 23, đường số 9, khu dân cư Nam 
Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-32174 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Tím, vàng, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm D.E.L.A.P   (VN) 
Tầng 3, tòa nhà VG Building, ngõ 235 
đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Bông y tế; băng y tế; gạc y tế; băng dính y tế; dược phẩm; dung dịch làm sạch 
khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-32175 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH Tuệ Đức  (VN) 

Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, khối 2, 
phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-32176 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-32177 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Khánh  (VN) 
Lô D5A Tân Kiên-Bình Lợi, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-32178 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 1.5.1; 1.13.1 

(591) Xanh, đen, xanh cốm, trắng, vàng cam 

(731) Công ty cổ phần HATASHI Việt 
Nam  (VN) 
Số 12, ngõ 2, khu 4, phường Hà Cầu, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt ruồi; thuốc diệt muỗi; thuốc diệt kiến; thuốc diệt 

gián; thuốc diệt nấm mốc. 
 

 
(210) 4-2015-32179 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A5.3.13; 26.15.1; 1.15.15; 26.1.5 

(591) Xanh lá cây, trắng, vàng da cam, vàng, 

nâu, xám 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Ngọc An  (VN) 
Số 39, ngách 25, ngõ 102, đường Trường 

Chinh, phường Phương Mai, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm vi khuẩn dùng cho y tế và thú y; dược phẩm dùng cho người; dược 

phẩm dành cho thú y; chế phẩm vi sinh dùng cho mục đích y tế và thú y; thuốc bổ [thuốc, 

dược phẩm]; vacxin.  
 

 
(210) 4-2015-32180 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên quạt á Châu  
(VN) 
278A tỉnh lộ 8, tổ 2, ấp 2, xã Tân Thạnh 

Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 
 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 
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(210) 4-2015-32181 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên quạt á Châu  
(VN) 
278A tỉnh lộ 8, tổ 2, ấp 2, xã Tân Thạnh 
Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 
 
 

(210) 4-2015-32182 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh tím than đậm, trắng, vàng cam 
(731) Công ty TNHH Bạt Đức Thọ  (VN)

Tổ 27a, phường Cẩm Thủy, thành phố 
Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Phát triển sở hữu trí tuệ 
IPD (IPD IP DEVELOPMENT 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 22: Túi (bao bì, túi nhỏ) bằng vải dệt để bao gói, vật liệu đóng gói (dùng làm nhồi 
độn, đệm lót) không bằng cao su hoặc chất dẻo. 

 
 

(210) 4-2015-32183 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.8; 24.15.2 
(591) Đỏ, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giao nhận vận 
tải quốc tế Công Bằng  (VN) 
B3.1.2 Hoàng Anh Gold House, Lê Văn 
Lương, ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà 
Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Môi giới vận chuyển hàng hóa; dịch vụ vận tải; dịch vụ giao hàng; chuyên chở 
hàng hóa; vận chuyển hàng hóa; đóng gói hàng hóa; dịch vụ chuyển nhà. 

 

 
(210) 4-2015-32184 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25; A26.11.8 
(591) Vàng, trắng, nâu 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sanaland 
Việt Nam  (VN) 
Xóm 7, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
 

 
(210) 4-2015-32185 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Tú Hoàng  (VN) 
158/35 Trần Huy Liệu, phường 15, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

 
(210) 4-2015-32186 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A3.13.4; A3.13.24 
(591) Trắng, đen, cam 

(540) 

 

(731) Bùi Đông Hải  (VN) 
C1 khu dân cư Vạn Phát Hưng, tổ 40, 
khu phố 4, phường Phú Thuận, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong. 
 
 

(210) 4-2015-32187 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.5.20; A5.1.5; 26.1.1; 26.13.25 (540) 

  

(731) Huỳnh Thị Bạch Hoa  (VN) 
443 Minh Phụng, phường 10, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2015-32188 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.13.25; A5.1.5 (540) 

  

(731) Huỳnh Thị Bạch Hoa  (VN) 
443 Minh Phụng, phường 10, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-32189 (220) 17.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.15; A5.5.21; A5.5.20; 1.3.1 (540) 

  

(731) Huỳnh Thị Bạch Hoa  (VN) 
443 Minh Phụng, phường 10, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-32190 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 25.1.25 (540) 

  

(731) Huỳnh Thị Bạch Hoa  (VN) 
443 Minh Phụng, phường 10, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-32191 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.9.1 (540) 

  

(731) Huỳnh Thị Bạch Hoa  (VN) 
443 Minh Phụng, phường 10, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-32193 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH thiết bị nhà bếp 

SUNHOME  (VN) 
10-12 đường số 2, phường 4, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 04: Khí đốt; xăng; dầu; ga; dầu nhờn.  
 

Nhóm 35: Mua bán: bếp gas, khí đốt, xăng, dầu.  
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(210) 4-2015-32194 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH An Hữu  (VN) 

Số 45 Tân Trụ, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy móc, thiết bị phục vụ ngành nông nghiệp, động cơ đa năng, máy 
phát điện, tổ máy phát điện, máy cắt cỏ, đầu phun áp lực, máy cưa xích, máy phun thuốc 
trừ sâu, dụng cụ điện cầm tay, thiết bị điện, tủ phân phối điện và phụ tùng của chúng, 
động cơ điện các loại, cân bàn, cân điện tử dùng trong dân dụng - công nghiệp và phụ 
tùng của cân, ống dẫn dùng trong nông nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-32195 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.2; 26.1.6 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH An Hữu   (VN) 

Số 45 Tân Trụ, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy móc, thiết bị phục vụ ngành nông nghiệp, động cơ đa năng, máy 
phát điện, tổ máy phát điện, máy cắt cỏ, đầu phun áp lực, máy cưa xích, máy phun thuốc 
trừ sâu, dụng cụ điện cầm tay, thiết bị điện, tủ phân phối điện và phụ tùng của chúng, 
động cơ điện các loại, cân bàn, cân điện tử dùng trong dân dụng - công nghiệp và phụ 
tùng của cân, ống dẫn dùng trong nông nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-32196 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.11; 3.7.16; A1.1.10; 26.1.1 
(731) Công ty cổ phần sắt tráng 

men - nhôm Hải Phòng  (VN) 
Số 136, đường Ngô Quyền, phường Máy 
Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 10: Đồ dùng y tế bằng sắt tráng men, nhôm thuộc nhóm này.  
 

Nhóm 21: Đồ gia dụng sắt tráng men như các loại chậu, khay, bát, đĩa; đồ nhôm gia dụng 
như: nồi, chậu, mâm, ấm. 
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(210) 4-2015-32197 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.3; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) 1. Công ty cổ phần Công Nghệ 
Sinh Học  (VN) 
Tầng 3, tòa nhà BIOGROUP, 814/3 
đường Láng, phường Láng Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

2. Công ty cổ phần phân bón 
FITOHOOCMON   (VN) 
Tầng 3, tòa nhà BIOGROUP, 814/3 
đường Láng, phường Láng Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 31: Cây trồng. 

 

 
(210) 4-2015-32198 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.3; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) 1. Công ty cổ phần Công Nghệ 
Sinh Học  (VN) 
Tầng 3, tòa nhà BIOGROUP, 814/3 
đường Láng, phường Láng Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

2. Công ty cổ phần phân bón 
FITOHOOCMON   (VN) 
Tầng 3, tòa nhà BIOGROUP, 814/3 
đường Láng, phường Láng Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Đất mùn. 

 

 
(210) 4-2015-32199 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.2; A1.1.12; A1.1.10; 24.15.21; 

24.15.2 
(591) Xanh lam, xanh da trời 
(731) Công ty TNHH thiết bị và 

công nghệ TEKCOM  (VN) 
Xóm 8, thôn Tiền Phong, xã Kim Lan, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt và sửa chữa các thiết bị đồ dùng gia đình; dịch vụ lắp đặt bảo 
hành, sửa chữa: thiết bị bếp công nghiệp, thiết bị lạnh công nghiệp, thiết bị chế biến thực 
phẩm, thiết bị quầy bar, thiết bị giặt là công nghiệp, thiết bị chiếu sáng; xây dựng và lắp 
đặt hệ thống xử lý nước, nước thải công nghiệp rắn, lỏng, khí; dịch vụ lắp đặt và sửa chữa 
thiết bị điện; dịch vụ lắp đặt công trình điện lạnh; dịch vụ xây dựng các công trình dân 
dụng và công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-32201 (220) 15.01.2014 

(641) 4-2014-01101 (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.3; A3.7.24 
(731) Nguyễn Thị Minh Nguyệt  (VN) 

301 nhà Z7, tập thể Bách Khoa, phường 
Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; dây lưng bằng vải (trang phục); tất; cà vạt.   
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm: quần áo, giày dép, 
mũ nón, đồ đi chân, đồ đội đầu, túi xách, dây lưng, ví da.   

 
Nhóm 42: Thiết kế thời trang; thiết kế đồ họa.  

 

 
(210) 4-2015-32202 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.8 
(731) 1. Nguyễn Minh Hằng  (VN) 

27 Trần Duy Hưng, tòa nhà 
Eurowindow, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

2. Nguyễn Tuấn Minh   (VN) 
Số 17 ngõ 94 Hoàng Ngân, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp BFG 
(BFG IP CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, kem chống nắng, 

chế phẩm nhuộm tóc, kem dưỡng bóng mượt tóc, tinh dầu, nước xức tóc, mặt nạ làm đẹp, 
bộ mỹ phẩm, son môi, phấn trang điểm, chất tẩy rửa, xà phòng, kem đánh răng, dung dịch 
vệ sinh cá nhân không chứa thuốc; mua bán quần áo, váy, giày, dép, mũ nón, ca vát, thắt 
lưng, kẹp cài caravát, bao để móc chìa khóa, khăn quàng cổ, tất; mua bán túi xách, túi du 
lịch, ba lô, va li, ví da, ví đựng đồ trang điểm, ô che nắng, đồng hồ, dây đeo đồng hồ, đồ 
trang sức như: hoa tai, vòng cổ, vòng tay, dây chuyền, nhẫn.  
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(210) 4-2015-32203 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.8 
(731) 1. Nguyễn Minh Hằng   (VN) 

27 Trần Duy Hưng, toà nhà 
Eurowindow, phường Trung Hoà, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

2. Nguyễn Tuấn Minh   (VN) 
Số 17 ngõ 94 Hoàng Ngân, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp BFG 
(BFG IP CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán nước giải khát; quán ăn tự phục vụ; quán ăn nhanh; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2015-32205 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.3.1; A3.4.2; A6.19.11; 25.12.1 
(591) Vàng tươi, vàng đậm, xanh lá cây, xanh 

nước biển, cam, đỏ, trắng, hồng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

đầu tư Việt Xanh  (VN) 
24 đường 76, phường 10, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa các loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán sữa các loại.  
 

 
(210) 4-2015-32207 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần kiến trúc và 
thương mại Thiên Minh   (VN) 
30 Xuân Diệu, phường Quảng An, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1916 

(210) 4-2015-32208 (220) 17.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 5.9.15; 26.4.10 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Phạm Hoàng Phúc  (VN) 
138 Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nước sốt muối ớt.  
 

 
(210) 4-2015-32209 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Nguyễn Lữ Phương Nghi   (VN) 
190 Tân Hòa Đông, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Vịt quay, heo quay.  
 

Nhóm 35: Mua bán vịt quay, heo quay, bánh mì.  
 

 
(210) 4-2015-32210 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A26.4.24 
(591) Trắng, xanh dương, đen 
(731) Công ty TNHH LUXJY  (VN) 

152A1 Trần Quang Khải, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức bằng vàng bạc, đá quý. 
 

Nhóm 35: Mua bán đồ trang sức bằng vàng bạc, đá quý; kinh doanh chuỗi cửa hàng bán 
lẻ đồ trang sức bằng vàng bạc, đá quý. 

 

 
(210) 4-2015-32211 (220) 17.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.3; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Xanh, cam, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại GREEN LIFE  (VN) 
74/2/1D đường 36, phường Linh Đông, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-32212 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 1.13.1 

(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Đại 
Đức Phú   (VN) 
516 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hoá chất làm sạch bề mặt kim loại; chế phẩm chống rỉ (bột chống 

sét); đá nhám đánh bóng kim loại (bộ phận của máy); bi thép (bộ phận của máy); máy 

chấn động sàn rửa kim loại; máy quay ly tâm xử lý bề mặt kim loại, máy ứng xử lý bề mặt 

kim loại.  
 

 
(210) 4-2015-32213 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 

Netherlands  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng có chứa dược chất; chế phẩm làm sạch; nước hoa; tinh 

dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá nhân) và chế phẩm chống chảy nhiều mồ 

hôi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm sóc tóc; dầu gội và dầu xả tóc, chế 

phẩm màu nhuộm tóc; mỹ phẩm tạo kiểu dáng tóc; chế phẩm dùng để trang điểm không 

chứa dược chất; chế phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen (không chứa dược 

chất); mỹ phẩm chăm sóc da; dầu dùng cho đa (mỹ phẩm), kem bôi và nước xức dùng cho 

da; chế phẩm dùng để cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo râu; nước hoa cô-lô-

nhơ (cologne); chế phẩm làm rụng lông (không chứa dược chất); chế phẩm làm nâu da 

dưới ánh sáng mặt trời và chế phẩm chống nắng; mỹ phẩm; chế phẩm dùng để trang điểm 

và tẩy trang; kem mỡ dùng để bôi trơn da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm 

dưỡng môi (không chứa dược chất); phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); len bông 

dùng cho mỹ phẩm; tăm bông dùng cho mỹ phẩm; khăn giấy mỹ phẩm, miếng bông mỹ 

phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc được tẩm chất làm sạch dùng cho cá 

nhân (dùng cho mục đích mỹ phẩm) hay được làm ẩm hoặc được tẩm nước thơm mỹ 

phẩm; mặt nạ làm đẹp, miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm); chế phẩm rửa tay.  
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(210) 4-2015-32214 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Hồng 
(731) LA SENZA CORPORATION   (CA) 

900-1959 Upper Water Street, Halifax, 
Nova Scotia B3J3N2, Canada  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để tẩy trắng và các chất khác để giặt; chế phẩm để làm sạch, chế 
phẩm để làm bóng; chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm để mài; tinh dầu; mỹ phẩm; kem 
đánh răng; chế phẩm trang điểm (chế phẩm để vệ sinh thân thể); gel và nước thơm dùng 
sau khi cạo râu; chế phẩm chống đổ mồ hôi (chế phẩm vệ sinh thân thể); chế phẩm làm se 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu tắm; chế phẩm dùng cho tóc (mỹ phẩm); dầu xả tóc, 
thuốc nhuộm tóc, chế phẩm làm tóc óng mượt, chế phẩm làm suôn tóc, dầu gội đầu, kem 
tẩy lông, keo xịt tóc, gel tạo kiểu tóc, kem tạo kiểu tóc, nước xức tóc; xà phòng; chế phẩm 
chăm sóc da không chứa thuốc; chế phẩm để chăm sóc móng tay chân; sản phẩm chăm 
sóc cá nhân và sản phẩm có mùi thơm; cụ thể là nước hoa, dầu thơm nước hoa côlônơ, 
nước thơm, phần bột gạo dùng để bôi cơ thể [có mùi thơm], nước xịt cơ thể dạng phun 
sương [có mùi thơm]; nước xịt cơ thể [có mùi thơm], chế phẩm có chứa hạt mịn làm sạch 
toàn thân, chế phẩm làm sủi bọt và tạo mùi thơm để tắm, dầu (gel) dùng để tắm; sữa tắm, 
xà phòng dùng cho cơ thể kem dưỡng da dạng đặc (dạng bơ) dùng cho cơ thể; kem dùng 
cho cơ thể (mỹ phẩm); nước thơm dùng cho cơ thể (mỹ phẩm); phấn dùng cho cơ thể, 
nước thơm dùng cho tay và kem bôi tay (mỹ phẩm); mỹ phẩm; cụ thể là, chế phẩm che 
khiếm khuyết vùng da dưới mắt phấn mắt, chì kẻ mắt, chế phẩm bôi mi mắt (mascara), 
chế phẩm trang điểm làm sáng vùng da ở măt, nước sơn móng, phấn thoa mặt, phấn hồng 
trang điểm, phấn nền và phấn che khiếm khuyết, phấn nền dạng long, chế phẩm chăm sóc 
môi không chứa thuốc, son môi, dầu thơm dùng cho môi, son nước, chất làm bóng môi, 
son bóng môi, son lót, bút kẻ môi, kem bôi môi (mỹ phẩm), kem lót dùng cho mặt (mỹ 
phẩm); kem làm ẩm da có màu (mỹ phẩm), kem dưỡng da; nước thơm dùng cho da, chế 
phẩm dùng để tẩy trang, kem bôi mặt (mỹ phẩm); kem làm sạch da, chất keo (gel) làm 
sạch da, kem dưỡng da mặt, chế phẩm làm ẩm da, kem dưỡng da vùng mắt (mỹ phẩm); 
chế phẩm tẩy tế bào chết ở da mặt (mỹ phẩm); chế phẩm kiểm soát dầu trên da (mỹ 
phẩm), phấn tạo màu đồng cho da và da mặt, phấn che khiếm khuyết, phấn phủ sau trang 
điểm; bộ mỹ phẩm trang điểm gồm phấn mắt, son môi; son bóng; phấn màu đồng, bút kẻ 
viền môi, phấn hồng, và nước sơn móng.  

 

Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, mũ nón (tất cả thuộc nhóm này); quần áo lót phụ nữ; áo 
choàng mặc sau khi tắm; váy trong (quần áo lót); xà rông, tất dài (tất cao cổ); trang phục 
dệt kim; quần áo lót; cụ thể là, áo nịt ngực, quần lót, quần lót ống rộng của đàn ông, coóc-
xê ngoài và quần áo bó; quần áo ngủ: cụ thể là: áo sơ mi mặc khi ngủ bộ đồ pi-gia-ma 
(quần áo ngủ), ao ngủ của phụ nữ và áo ngủ của đàn ông; quần áo để tập luyện, cụ thể là; 
quần dài giữ ấm mặc trong lúc chơi thể thao (quần thun), áo len chui đầu (áo ấm dài tay), 
quần soóc thấm mồ hôi, quần áo thể thao, áo len chụi đầu có mũ; quần ống bó, bộ quần 
áo mặc khi chạy bộ và quần dài để tập yoga; quần áo bơi; quần áo khoác ngoài, cụ thể là, 
áo vét, áo cộc tay, găng tay (trang phục) và mũ len che tai; quần áo; cụ thể là; khăn quàng 
cổ; bao tay, bít tất ngắn cổ, áo phông; áo ba lỗ của nữ (áo dây), áo sơ mi, (áo choàng, áo 
hở vai và lưng buộc dây ở cổ, quần din (quần bằng vải bông dày), quần din soóc áo sơ mi 
dệt kim, áo dệt kim (áo đan), quần dài, quần soóc, váy, áo váy; áo len dài tay; áo nịt 
ngoài; áo nịt len.  
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Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ, dịch vụ cửa hàng bán lẻ dịch vụ đặt hàng trực tuyến và đặt hàng 
theo catalô và dịch vụ bán lẻ đặt hàng qua đường bưu điện trong các lĩnh vực chế phẩm để 
tẩy trắng và các chất khác để giặt chế phẩm để làm sạch, chế phẩm để làm bóng; chế 
phẩm để cọ rửa và chế phẩm để mài, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, kem đánh răng; sản 
phẩm chăm sóc cá nhân (nước hoa mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc tóc, sản phẩm chăm sóc 
da, sản phẩm chăm sóc cơ thể gồm kem và nước thơm, chế phẩm tắm rửa và làm sạch cơ 
thể sản phẩm chăm sóc móng tay chân), quần áo; quần áo lót, đồ chơi bộ đồ trải giường 
và khăn tắm; túi xách to (túi di mua hàng); túi du lịch; túi xách da dụng; ví cầm tay, túi 
xách tay, đồng hồ, đồ trang sức; vòng đeo chìa khóa, văn phòng phẩm, đồ đi chân; đồ đội 
đầu và phụ kiện đồ da hoặc đồ giả da, cụ thể là, da để đánh bóng, quần áo giả da, quần áo 
da; vật trang trí bằng da thuộc dùng cho đồ đạc, da giả, vật liệu giả da tấm phủ đồ đạc 
bằng da, hộp bằng da hoặc giả da; vải và hàng dệt, vải dệt dùng trong sản xuất đồ đạc- 
rèm, chăn và gối, đồ phủ giường và bàn, khăn trải giường, vỏ gối, mÒn bông, tấm phủ 
giường và màn; quảng cáo; quảng cáo qua thư trực tiếp; phân phát hàng mẫu; tổ chức 
trưng bày và triển lãm cho mục đích thương mại và quảng cáo; dịch vụ hỗ trợ kinh doanh 
để giới thiệu sản phẩm mới ra thị trường; tiếp thị; quảng cáo tại các điểm bán hàng; quảng 
cáo bán hàng (xúc tiến bán hàng) hỗ trợ điều hành kinh doanh; quản trị kinh doanh; cung 
cấp thông tin liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên.  

 

 
(210) 4-2015-32216 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.3; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Flash 
Transfort   (VN) 
269/27 Lý Thường Kiệt, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê ô tô.  
 

 
(210) 4-2015-32219 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt 
(731) Công ty TNKH Máy Công 

Nghiệp Ningbo Time Việt Nam  
(VN) 
Số 9A26, ngõ 367, đường Hoàng Quốc 
Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm; động cơ, không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ.  
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(210) 4-2015-32220 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 26.15.15; 26.13.25; 26.7.25 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt 

(731) Công ty TNHH máy công 
nghiệp Ningbo Time Việt Nam  
(VN) 
Số 9A26, ngõ 367, đường Hoàng Quốc 

Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm; động cơ, không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ.  
 

 
(210) 4-2015-32223 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 3.7.17; A26.11.12; A5.3.13; 26.1.1 
(591) Xanh ngọc, trắng, đen 

(731) Công ty TNHH Du lịch và 
Thương mại đến á Châu   (VN) 
Số 24, ngách 583/29, phố Kim Ngưu, 

phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; sắp xếp các chuyến du 
lịch; tham quan [du lịch].  

 

 
(210) 4-2015-32224 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; A1.13.15; 1.15.5; 1.15.15 

(591) Đen, trắng, ghi, đỏ 

(731) YUN YANG FIRE SAFETY 
EQUIPMENT CO., LTD.  (TW) 

No. 11-4, Wanjin Rd., Dashe Dist., 

Kaohsiung City 815, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bảng điều khiển thiết bị báo cháy; hệ thống hướng dẫn sơ tán bằng giọng nói; 

bộ dò tách sóng; đèn báo hiệu dạng LED; nút báo cháy khẩn cấp bằng tay; chuông báo 
cháy; mô-đun giám sát điều khiển thiết bị báo cháy; loa.  
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(210) 4-2015-32225 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20 (540) 

 

(731) Đặng Đức Duy  (VN) 
Số nhà 62 đường số 11, khu phố 4, 

phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn 

kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho em bé; cao dán, vật liệu dùng để băng bó; vật 

liệu để hàn răng và sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, 

diệt cỏ. 
 

 
(210) 4-2015-32226 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 3.9.16; A3.9.24; 26.2.7; 26.1.6 

(591) Trắng, da cam 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và xuất nhập khẩu Ngọc ánh  
(VN) 
Số 5, ngõ 379, phố Hoàng Hoa Thám, 

phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy; sổ viết; vở viết; giấy vở; giấy viết.  
 

 
(210) 4-2015-32227 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.1 

(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây 

(731) Đào Tiến Thịnh  (VN) 
Thôn Dậu 1, xã Di Trạch, huyện Hoài 

Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể: cửa nhựa giả gỗ.  
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(210) 4-2015-32228 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.9.1; 1.7.6; 2.3.1; 5.7.3 
(591) Hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Mimosa Cao 
Nguyên  (VN) 
203/9 đường Trục, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Gối; nệm. 
 

 
(210) 4-2015-32229 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Hoàn Hương  (VN) 
87 đường số 19, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 24: Vải; vải không dệt; chăn (mÒn); vải bông; tấm phủ giường (bằng vải dệt); khăn 
vải. 

 

Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục); đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán: vải sợi, giày dép, quần áo may sẵn, phụ liệu ngành may, mực in, 
hàng kim khí điện máy, linh kiện điện tử viễn thông, thực phẩm, lương thực, xe ô tô, xe 
máy, hàng trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh, vật liệu sản xuất xe ô tô, 
khăn lau, khăn giấy ướt; môi giới thương mại. 

 

 
(210) 4-2015-32230 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)  (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-32231 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)  (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-32232 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)  (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-32233 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) VIRBAC S.A.   (FR) 

1 ere Avenue 2065m-L.I.D, F-06516 
Carros Cedex, France  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm thú y; chế phẩm thú y; sản phẩm vệ sinh dùng cho mục đích thú y; 

thực phẩm và các chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích thú y và nuôi trồng thủy sản; chất 
bổ sung ăn kiêng dùng cho mục đích thú y và nuôi trồng thủy sản. 

 
Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; chất bổ sung thức ăn động vật cho thủy sản.  

 

 
(210) 4-2015-32234 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.15; 26.1.1; A12.3.11 
(591) Trắng, xanh 
(731) Nguyễn Thị Lệ Quyên  (VN) 

Tập thể xí nghiệp xây lắp 1, Thượng 
Đình, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1924 

(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng chạy điện; thiết bị vệ sinh cụ thể là: vòi hoa sen, vòi nước, bồn 
tắm, chậu rửa mặt (thiết bị vệ sinh, không dùng để chứa nước). 

 

Nhóm 35: Mua bán: thiết bị vệ sinh: vòi hoa sen, vòi nước, bồn tắm, chậu rửa mặt (thiết bị 
vệ sinh, không dùng để chứa nước). 

 
 

(210) 4-2015-32235 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ GU  (VN) 
263/13 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: bao da điện thoại, bao da máy tính bảng, ốp lưng điện thoại, ốp lưng 
máy tính bảng, pin điện đoại, sạc điện thoại, tai nghe, dây cáp điện thoại, máy tính, pin dự 
phòng cho điện thoại và máy tính, sạc pin dự phòng cho máy tính và điện thoại. 

 

 
(210) 4-2015-32236 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ GU  (VN) 
263/13 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: bao da điện thoại, bao da máy tính bảng, ốp lưng điện thoại, ốp lưng 
máy tính bảng, pin điện đoại, sạc điện thoại, tai nghe, dây cáp điện thoại, máy tính, pin dự 
phòng cho điện thoại và máy tính, sạc pin dự phòng cho máy tính và điện thoại. 

 

 
(210) 4-2015-32237 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.15; 1.15.23; 26.1.4; 26.13.25 
(591) Xanh, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần Nguồn Nhân 

Lực Siêu Việt  (VN) 
111D Lý Chính Thắng, phường 07, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ cung cấp thông tin trong lĩnh vực giới 
thiệu việc làm lên mạng, cung cấp thông tin về nhà tuyển dụng và người xin được tuyển 
dụng. 
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(210) 4-2015-32238 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3 

(591) Đen, xanh 

(731) Công ty cổ phần Nguồn Nhân 
Lực Siêu Việt  (VN) 
111D Lý Chính Thắng, phường 07, quận 

3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ cung cấp thông tin trong lĩnh vực giới 
thiệu việc làm lên mạng, cung cấp thông tin về nhà tuyển dụng và người xin được tuyển 

dụng. 
 

 
(210) 4-2015-32239 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) UNITED LABORATORIES, INC.   (PH) 
66 United Street, Mandaluyong City, 

Metro Manila, Philippines 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; các chế phẩm dược; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); 

thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y); chất ăn kiêng dùng trong ngành y; 

chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2015-32240 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  
(731) Công ty TNHH United 

International Pharma  (VN) 
Số 16 VSIP II, đường số 7, khu công 

nghiệp Việt Nam - Singapore II, khu liên 

hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình 
Dương, phường Hòa Phú, thị xã Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; các chế phẩm dược; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); 

thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y); chất ăn kiêng dùng trong ngành y; 

chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2015-32241 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 25.1.25; 25.1.9; A25.1.10 

(591) Tím, trắng 

(540) 

  

(731) Phan Viết Trường  (VN) 
Thôn Hồi Quan, xã Tương Giang, thị xã 

Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo thời trang; quần áo trẻ em; quần áo may sẵn; bao tay và tất 

chân trẻ sơ sinh. 
 

 
(210) 4-2015-32242 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A5.5.21; 5.5.19; 26.4.1 

(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Trương Quang Cảnh  (VN) 
45A/178 Nguyễn Văn Linh, phường Dư 

Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ nhiếp ảnh; chụp ảnh cưới hỏi; chụp ảnh nghệ thuật; dịch vụ quay phim 

cưới hỏi. 

 

Nhóm 45: Lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ; dịch vụ cho thuê áo cưới; dịch vụ cho thuê 

quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-32243 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.1.6; A5.5.20 

(591) Vàng kim 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
đầu tư P.H  (VN) 
Số 10/612 đường Lạc Long Quân, 

phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ 

cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà nghỉ du lịch; đặt chỗ khách sạn; 

dịch vụ khách sạn; khu nghỉ dưỡng (spa - resort). 
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(210) 4-2015-32244 (220) 18.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A11.3.3; A11.3.7; 1.15.5; 26.1.1 (540) 

  

(731) Ngô Hoàng Minh  (VN) 
Số 230 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; căng tin; 
dịch vụ khách sạn. 

 
 

(210) 4-2015-32245 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thanh Phương  (VN)
32 đường Đông Hòa 12, khu 1, ấp Hòa 
Bình, xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom, 
tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; mũ; thắt lưng (trang phục), giầy, dép. 
 
 

(210) 4-2015-32246 (220) 18.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thanh Phương  
(VN) 
32 đường Đông Hòa 12, khu 1, ấp Hòa 
Bình, xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom, 
tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; mũ; thắt lưng (trang phục); giầy; dép. 
 

 
(210) 4-2015-32247 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 3.7.17 
(591) Xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
thương mại và tư vấn đầu tư 
bất động sản Hải Phong  (VN) 
Số 290 đường Nguyễn Trãi, phường 
Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê căn hộ; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới 
bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản). 
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(210) 4-2015-32248 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 6.1.2; 26.1.2 
(591) Xanh dương, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty luật TNHH Tâm Anh  
(VN) 
Số 112 phố An Trạch, phường Cát Linh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp lý trong lĩnh vực tố tụng; dịch vụ tư vấn pháp lý ngoài tố 
tụng; dịch vụ trọng tài phân xử; dịch vụ tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ li-xăng sở hữu trí 
tuệ; quản lý quyền tác giả. 

 

 
(210) 4-2015-32249 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Milano Việt 
Nam  (VN) 
Số 36 Nguyễn Khang, tổ 40, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm nhuộm tóc; nước xức tóc; chế phẩm uốn quăn tóc; nước 
gội đầu; keo xịt tóc. 

 
 

(210) 4-2015-32251 (220) 18.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A9.7.19; 2.9.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thúy Hồng  (VN) 
220/7 Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn: bánh trung thu, mứt trái cây, cá kho đóng gói, ném khô đóng gói, 
lạp xưởng đóng gói, xốt trái gấc, bột nêm nấm rơm, bột nêm nấm bào ngư, muối gia vị 
xốt kho quẹt, khô cá đóng gói.  

 

 
(210) 4-2015-32252 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ BC & C  (VN) 
39L đường số 7L, tổ 11, khu phố 5, 
phường Tân Thuận Tây, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, chăn ga (chăn ra), gối, nệm (đệm). 
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(210) 4-2015-32253 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần TGM  (VN) 
Số 433/20 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo kỹ năng sống, dạy nghề, tổ chức sự kiện giải trí và giáo dục, chương 
trình truyền hình giáo dục về về kỹ năng sống.  

 
 

(210) 4-2015-32254 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thương mại ELGISPHAR   (VN)
N07, LK 18, khu Văn Phú, phường Phú 
La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2015-32255 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Trịnh Quang Anh   (VN) 

10 Tôn Thất Hiệp, phường 13, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê đã chế biến; đồ uống trên cơ sở cà phê.  
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê; mua bán cà phê đã chế biến; mua bán đồ uống trên cơ sở cà phê.  
 
 

(210) 4-2015-32256 (220) 18.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; 25.1.25; 

25.1.5; A25.7.5 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến sản 
xuất Cà Phê  (VN) 
45 An Phú, phường An Phú, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao; cà phê nhân tạo; tiêu; mật ong.  
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1930 

(210) 4-2015-32257 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.23; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Gia Việt Dũng  
(VN) 
Số 243 đường Cầu Giấy, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng trong lĩnh vực điện, điện tử, điện 
lạnh (tủ lạnh, điều hòa, máy quạt đá, lò nướng, đồ dùng trong gia đình dùng điện và 
không dùng điện).  

 

 
(210) 4-2015-32258 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 22.1.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty CP đầu tư  thương 
mại thép Đại Việt   (VN) 
Khối phố Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Thép. 
 

 
(210) 4-2015-32259 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty CP đầu tư thương mại 
Thép Đại Việt  (VN) 
Khối phố Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Thép. 
 
 

(210) 4-2015-32261 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Minh Thành Hà Nội    (VN)
Số 1, ngách 95/81/82, đường Vũ Xuân 
Thiều, tổ 12, phường Sài Đồng, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước các loại và phụ kiện của thiết bị lọc nước như: vòi, than lọc, 
nến lọc, đá lọc, cột lọc.  
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(210) 4-2015-32262 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.15 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Minh Thành Hà Nội   (VN) 
Số 1, ngách 95/81/82, đường Vũ Xuân 
Thiều, tổ 12, phường Sài Đồng, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước các loại và phụ kiện của thiết bị lọc nước như: vòi, than lọc, 

nến lọc, đá lọc, cột lọc.  
 

 
(210) 4-2015-32263 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 7.1.18; A17.2.2; 26.4.2 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, đỏ, hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Hải 
Vân  (VN) 
Khối 8 thị trấn Đô Lương, huyện Đô 
Lương, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, kim loại quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý, kim loại và quặng kim loại.  
 

 
(210) 4-2015-32264 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Times 
Square Việt Nam  (VN) 
22-36 Nguyễn Huệ và 57- 69F Đồng 
Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Điều hành kinh doanh cho khách sạn; mua bán: đồ lưu niệm, quần áo, mỹ 

phẩm, đồ trang sức, giày dép, túi xách, đồng hồ.  
 

Nhóm 36: Cho thuê bất động sản (nhà ở, căn hộ, văn phòng, ki-ốt); kinh doanh bất động 
sản (mua bán và cho thuê nhà ở, cho thuê căn hộ dịch vụ, cho thuê văn phòng); môi giới 
bất động sản; quản lý bất động sản; đánh giá bất động sản. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống 
(do nhà hàng thực hiện); quán cà phê; quán ăn nhanh; khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-32265 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cửa hàng 
Thành Vinh  (VN) 
57/8 quốc lộ 1, ấp Nam Lân, xã Bà 

Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn chịu lửa.  
 

 
(210) 4-2015-32266 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón Na 
Uy  (VN) 
Phòng 503, lầu 5, HD Tower, 25 Bis 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê các loại.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn, quán ăn, quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2015-32267 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) KAMLA TRADING CO.   (AE) 

P.O. Box 823, Dubai, UAE  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 18: Cặp da; ba lô; túi cho thể thao; túi dùng ở bãi biển; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ví 

đựng danh thiếp; túi đựng quần áo dùng để đi du lịch; túi xách tay; túi dết; bao để đựng 

chìa khóa; ví đựng tiền; túi xách học sinh; vali; túi du lịch; bộ đồ du lịch (đồ da); vali 

(hành lý); vali xách tay; ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong); ví bỏ túi. 

 

Nhóm 24: Chăn; đồ bằng vải dùng cho giường; khăn phủ giường; khăn trải giường bằng 

vải lanh; tấm trải phủ giường; vỏ nệm; rèm bằng sợ dệt hoặc bằng chất dẻo; khăn tay bỏ 

túi bằng vải; khăn ăn bằng vải dệt; vỏ gối; rèm che phòng tắm bằng vải hoặc nhựa; khăn 

ăn bằng vải dệt; khăn trải bàn (không bằng giấy); miếng lót ở bàn ăn (không bằng giấy); 

khăn tắm bằng vải. 
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(210) 4-2015-32268 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kế hoạch 
Thông minh  (VN) 
Số 32, đường Trần Duy Hưng, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý giao dịch: sàn giao dịch thương mại điện tử.  

 

 
(210) 4-2015-32269 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) NIKON CORPORATION  (JP) 

2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy ảnh; máy ảnh kỹ thuật số; pin sạc lại được dùng cho máy ảnh và máy ảnh 

kỹ thuật số; thiết bị sạc pin dùng cho máy ảnh và máy ảnh kỹ thuật số; dây đeo dùng cho 
máy ảnh và máy ảnh kỹ thuật số; vỏ chụp thân máy ảnh; miếng che chân gắn đèn flash 
của máy ảnh; phần mềm máy tính; ống kính máy ảnh; nắp đậy ống kính máy ảnh; nắp đậy 
thị kính máy ảnh; mắt ngắm của máy ảnh; cáp USB; cáp âm thanh và hình ảnh; tấm bảo 
vệ màn hình LCD; thị kính máy ảnh, đầu kẹp dây cáp dùng cho cáp USB; lõi từ tính, nắp 
che đầu dây của dây cáp dùng cho phích cắm mini của thiết bị âm thanh nổi; nắp đậy của 
ngăn chứa pin; tài liệu hướng dẫn sử dụng dạng điện tử; xuất bản phẩm điện tử.  

 

 
(210) 4-2015-32271 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Trịnh Thị Lê  (VN) 
Thôn Phương Hạnh, xã Tân Tiến, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bình lọc nước uống; thiết bị lọc nước; ấm đun nước, dung điện; thiết bị điều 

hòa không khí.  
 

 
(210) 4-2015-32272 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần Traphaco  

(VN) 
75 Yên Ninh, phường Quán Thánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, chế phẩm làm sạch, chế phẩm để tẩy 
màu.  

 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế, chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế, chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế, chế phẩm hóa dược.  

 

 
(210) 4-2015-32273 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) UIMI (CHINA) CO., LIMITED   (CN) 

16/F Kowloon Bldg 555 Nathan Rd 
Mongkok Kln Hong Kong China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy nghe nhạc cầm tay, máy tính bảng, điện thoại di động, tai nghe, pin điện, 
phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện].  

 

 
(210) 4-2015-32274 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần Traphaco  

(VN) 
75 Yên Ninh, phường Quán Thánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, chế phẩm làm sạch, chế phẩm để tẩy 
màu.  

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế, chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế, chế phẩm hóa dược.  

 

 
(210) 4-2015-32276 (220) 18.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.14 (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ Cali  
(VN) 
35 - 37 Phan Đình Phùng, phường 17, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước, thiết bị lọc không khí.  
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(210) 4-2015-32277 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A3.13.16; A3.13.24; A25.3.3 
(591) Hồng, xanh lá cây, xám, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lan Ta Vi Na  
(VN) 
32/45 Trương Hoàng Thanh, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt động vật đã được chế biến bảo quản; rau, củ, quả được bảo quản, chế biến; 
trứng; sữa; dầu thực vật và mỡ ăn.  

 

Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); bột ngũ cốc; bánh kẹo; gia vị; kem lạnh. 
 

Nhóm 32: Bia; nước uống đóng chai; nước ép trái cây; xi-rô dùng cho đồ uống. 
 

Nhóm 35: Mua bán lương thực thực phẩm các loại, mua bán đồ uống các loại. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống; quán giải khát khách sạn; khu nghỉ dưỡng 
(resort). 

 

 
(210) 4-2015-32278 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.3; A5.3.13; 1.15.15; A5.3.14; 7.3.11
(591) Nâu, vàng đồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lan Ta Vi Na  
(VN) 
32/45 Trương Hoàng Thanh, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt động vật đã được chế biến bảo quản; rau, củ, quả được bảo quản, chế biến; 
trứng; sữa; dầu thực vật và mỡ ăn.   

 

Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); bột ngũ cốc; bánh kẹo; gia vị; kem lạnh.  
 

Nhóm 32: Bia; nước uống đóng chai; nước ép trái cây; xi-rô dùng cho đồ uống.  
 

Nhóm 35: Mua bán lương thực thực phẩm các loại, mua bán đồ uống các loại.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống; quán giải khát khách sạn; khu nghỉ dưỡng 
(resort). 

 

 
(210) 4-2015-32279 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Vinaso  (VN) 
Thôn An Xá, xã Quốc Tuấn, huyện Nam 
Sách, tỉnh Hải Dương  
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(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn cho động vật. 
 

 
(210) 4-2015-32280 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A3.13.4; 26.1.1; 25.1.6 
(591) Đỏ, xanh lam, vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Vinaso   (VN) 
Thôn An Xá, xã Quốc Tuấn, huyện Nam 
Sách, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn cho động vật. 
 

 
(210) 4-2015-32281 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12; 26.3.23 
(591) Xanh nõn chuối, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần trà Tân An  
(VN) 
Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 30: Trà; trà ướp lạnh, trà đã đông lạnh; đồ uống trên cơ sở trà; hương liệu cho đồ 

uống, trừ tinh dầu. 
 

 
(210) 4-2015-32282 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.3 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần trà Tân An  
(VN) 
Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 30: Trà; trà ướp lạnh, trà đã đông lạnh; đồ uống trên cơ sở trà; hương liệu cho đồ 

uống, trừ tinh dầu. 
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(210) 4-2015-32283 (220) 18.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 25.5.2 (540) 

  

(731) Cơ sở may Minh Tiến  (VN) 
120/7 Lê Văn Quế, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-32284 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.7 
(591) Nâu, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
cà phê Cung Nam  (VN) 
Lô 6, LT4, DN6, Kp. Bình Dương, 
phường Long Bình Tân, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2015-32285 (220) 18.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.23 (540) 

  

(731) Hà Chí Mẫn  (VN) 
131/17 Kinh Dương Vương, phường 12, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy; khăn ướt bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn tay bỏ túi bằng giấy; khăn 
giấy để tẩy trang. 

 
 

(210) 4-2015-32286 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.8 
(731) SHANGHAI PANFEI 

INTERNATIONAL TRADE CO., LTD.  
(CN) 
RM 402 A, No.3, 1226 Lane, Zhennan 
Road, Putuo District, Shanghai, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 21: Bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; cốc để uống; cối xay cà phê thao tác bằng 
tạy; bộ đồ uống cà phê [bộ đồ ăn]; lọc cà phê, không dùng điện; đồ gốm để chứa đựng; 
bình cà phê không dùng điện. 
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(210) 4-2015-32287 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 25.5.25 
(731) SHANGHAI PANFEI 

INTERNATIONAL TRADE CO., LTD.  
(CN) 
RM 402 A, No.3, 1226 Lane, Zhennan 
Road, Putuo District, Shanghai, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy rang cà phê; lò đốt; lò nướng bánh mỳ bằng điện; bình pha cà phê, dùng 

điện; máy pha cà phê, dùng điện; ấm đun nước, dùng điện.  
 

 
(210) 4-2015-32288 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.1; 26.1.1; 26.7.3 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tam Kim  (VN)
Khu công nghiệp Đồng Văn, huyện Duy 
Tiên, tỉnh Hà Nam 

 
(511)   Nhóm 11: Máy và thiết bị làm sạch không khí; thiết bị chiếu sáng bồn nuôi loài thủy sinh; 

chăn điện, không dùng cho mục đích y tế; mÒn điện, không dùng cho mục đích y tế; đèn 
chiếu sáng; thảm sưởi bằng điện; đèn trần; đèn gắn lên trần nhà; quạt gió của ống khói; 
quạt gió của máy hút mùi; hệ thống và thiết bị nấu nướng; dụng cụ nấu nướng dùng điện; 
đèn điện; thảm sưởi bằng điện; quạt gió; quạt điện dùng cho cá nhân; bình lọc nước uống; 
đèn pin (đèn để soi sáng); bình nước nóng cho nhà tắm; thiết bị sưởi ấm; thiết bị sưởi ấm, 
chạy điện; đệm sưởi [dạng tấm], chạy điện, không dùng cho mục đích y tế; bình đun nước 
nóng; đèn; bóng đèn; bóng đèn điện; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; đèn thợ 
mỏ; đèn pin bỏ túi, dùng điện; đui đèn điện; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt 
nóng]; bộ gom nhiệt mặt trời; đèn đường; đèn pin bỏ túi dùng điện. 

 

 
(210) 4-2015-32290 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 2.9.10 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nha khoa 
Bình An  (VN) 
563-565 Trần Hưng Đạo, phường Cầu 
Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: máy móc, thiết bị phụ tùng, dụng cụ 

trong ngành y tế bao gồm: máy tạo oxy, máy đo điện tim, máy đo huyết áp, máy đo tiểu 
đường, kim tiêm gây tê, mũi khoan, nước muối sinh lý, dụng cụ lèn để tráng bít ống tuỷ, 
đĩa đánh bóng sứ, chổi đánh bóng, sò đánh bóng, chất cầm máu, chất hàn ống tuỷ (tất cả 
đều dùng trong nha khoa), mỹ phẩm, thuốc dùng trong ngành y tế; lương thực, thực phẩm, 
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đồ uống (rượu, bia, nước giải khát), kem lạnh; dịch vụ quảng cáo thương mại điện tử trên 
internet, wedsite. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sữa chữa, bảo trì máy móc dùng trong y khoa, công nghiệp.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám nha khoa: khám và chữa bệnh răng hàm mặt.  

 

 
(210) 4-2015-32291 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tân Mỹ  (VN) 
Số 77 Lê Văn Hưu, phường Ngô Thì 
Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm định hình. 
 

 
(210) 4-2015-32293 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 25.7.25; 26.4.1; A5.1.5 
(591) Trắng, nâu, hạt dẻ, nâu đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
sản xuất chế biến tư vấn kỹ 
thuật và xuất nhập khẩu 
Hùng Vinh  (VN) 
Số 4, đường Nam Hòa, khu phố 3, 
phường Phước Long A, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-32294 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.5; 2.9.14; 

A2.9.15 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Mộc Miên  (VN) 
839 Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ spa: chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc da, chăm sóc tóc.  
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(210) 4-2015-32295 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.23; 3.11.7 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH KOKORO Món Ăn 
Đặc Biệt  (VN) 
98/8/3 Cống Lỡ, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Các loại bánh từ bột: bánh ngọt.  
 

 
(210) 4-2015-32296 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Đồng (540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Cát Tường  (VN) 
3423 Phạm Thế Hiển, phường 07, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm, mặt nạ làm đẹp, sữa làm sạch cho mục đích vệ 
sinh (mỹ phẩm), kem mỹ phẩm, kem làm trắng da (mỹ phẩm), chế phẩm làm rụng lông 
(mỹ phẩm).  

 

 
(210) 4-2015-32297 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.23; 26.1.1 
(591) Xanh da trời, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
công nghệ Chấn Việt  (VN) 
180/77/12 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 
22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật tư máy móc, thiết bị điện tử, viễn thông như: cáp quang, phụ kiện, 
máy bán cáp quang, máy đỏ quang, ắc quy, camera quan sát. 

 

 
(210) 4-2015-32298 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.3.23 
(591) Xanh da trời, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
công nghệ Chấn Việt   (VN) 
180/77/12 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 
22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Cáp quang, phụ kiện cáp quang. 
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(210) 4-2015-32299 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; A26.4.24; 9.5.1 
(591) Đen, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Dương Thị Hồng Mai  (VN) 
Số 2, ngõ 26 Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón, balo, túi xách, dây lưng, ví da, mỹ phẩm, 
nước hoa, kem dưỡng da; giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; quảng cáo; tổ chức 
triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc tóc; dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ 
xăm hình; vật lý trị liệu. 

 

 
(210) 4-2015-32300 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Mediproduct  (VN) 
Số 4, ngách 26, ngõ 20 đường Mỹ Đình, 
phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-32301 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A25.3.3; A5.5.20; A5.3.13; 1.15.15 
(591) Đen, xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH dược mỹ phẩm 

Ngọc Lan   (VN) 
Câu lạc bộ Định Công, lô 4, phố Trần 
Điền, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  
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(210) 4-2015-32302 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A25.3.3; A5.3.13; 1.15.15; A5.5.20 
(591) Đen, xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH dược mỹ phẩm 

Ngọc Lan   (VN) 
Câu lạc bộ Định Công, lô 4, phố Trần 
Điền, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoạ, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, 
rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 
dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng 
cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2015-32303 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Arenphar  (VN) 
Số 51, ngách 207/77 phố Bùi Xương 
Trạch, phường Khương Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trung dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-32304 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Dược Đức   (VN) 
Số 17 lô 13, KĐT Đền Lừ 1, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-32305 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Dược Đức   (VN) 
Số 17 lô 13, KĐT Đền Lừ 1, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-32306 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 17: Cao su thô hoặc bán thành phẩm; xi để gắn; amiăng; vật liệu cách âm; nhựa 
tổng hợp; vật liệu chịu nhiệt dùng để cách điện-nhiệt.  

 

 
(210) 4-2015-32307 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; vali; ví (bóp).  
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(210) 4-2015-32308 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loai; hắc ín; cấu kiện xây dựng bằng bê tông; xi 

măng; gạch; ngói.  
 

 
(210) 4-2015-32309 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 17: Cao su thô hoặc bán thành phẩm; xi để gắn; amiăng; vật liệu cách âm; nhựa 

tổng hợp; vật liệu chịu nhiệt dùng để cách điện-nhiệt.  
 

 
(210) 4-2015-32310 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; vali; ví (bóp).  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-32311 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; hắc ín; cấu kiện xây dựng bằng bê tông; xi 

măng; gạch; ngói.  
 

 
(210) 4-2015-32312 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AGIMEXPHARM   (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-32313 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.5.4; A5.5.21 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại xuất 
nhập khẩu mỹ phẩm Hoa 
Hướng Dương  (VN) 
41 đường 30 khu phố 5, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-32315 (220) 18.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A3.4.4; 3.4.13 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Bình Điền  (VN) 
C12/21 quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy lọc nước, đồ điện gia dụng; mua bán vật liệu xây dựng; mua bán 
trang phục quần áo. 

 
 

(210) 4-2015-32317 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.10; 26.7.25; 26.13.25 
(591) Xanh da trời, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Thuận An  (VN) 
30/4B ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Long não dùng cho công nghiệp, keo dán dính, keo dán.  
 

Nhóm 35: Mua bán long não dùng cho công nghiệp, keo dán dính, keo dán.  
 

(210) 4-2015-32319 (220) 18.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A2.9.16; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần BA TA CO  (VN)
KP7 khuôn viên công CP Cơ Khí Giao 
Thông, phường Trường Thọ, quận Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng như: xi măng, cát, đá các loại. 
 
 

(210) 4-2015-32320 (220) 18.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 4.5.1 
(591) Đỏ, trắng, vàng, nâu, xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Phong  (VN) 
ấp Liên Lộc, xã Xà Bang, huyện Châu 
Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh mì. 
 

 
(210) 4-2015-32321 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Huynh Cường  
(VN) 
23 đường ĐHT 7, khu phố 5, phường Tân 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón, nước mắm, tôm khô, dầu ăn.  
 
 

(210) 4-2015-32322 (220) 18.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 3.9.16; 26.1.5; 1.3.1; 25.12.1 
(591) Vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Quang Minh - 
Thuận Lợi  (VN) 
99B Phạm Phú Thứ, phường 3, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Lạc (đậu phộng). 
 
 

(210) 4-2015-32323 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.15.15; 26.1.2; 26.1.6 
(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ, đen, xanh crôm, 

bạc 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ thép Đức Thịnh  (VN) 
C10/E2 Nguyễn Văn Linh, ấp 5A, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sắt, thép.  
 
 

(210) 4-2015-32324 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân tiệm 
vàng Kim Long CV  (VN) 
45/21E ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ 
Thừa, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 40: Gia công kim loại, vàng.  
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(210) 4-2015-32325 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 3.13.1; A3.13.24 
(591) Anh đào, nâu, xám đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất mỹ phẩm Thuận Phát  
(VN) 
37C/422 Nguyễn Oanh, phường 17, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-32327 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.3; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Lam sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dệt may 
xuất nhập khẩu Trần Phú  (VN)
Số 453/4 đường Tô Ngọc Vân, khu phố 
1, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại chỉ, sợi chun, sợi cao su, sợi poliester, sợi nilon (tất cả dùng 
trong ngành dệt). 

 

 
(210) 4-2015-32328 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 25.1.6; 3.1.14; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh lam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Bốn Mùa  
(VN) 
Số A8/16 Mai Bá Hương, ấp 1, xã Lê 
Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón.  
 

 
(210) 4-2015-32330 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ BODYFIT  (VN) 
145/24-26 Nguyễn Thiện Thuật, phường 
01, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(511)   Nhóm 41: Hoạt động câu lạc bộ thể dục, thể thao, thể hình. 
 

 
(210) 4-2015-32331 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 25.1.25; 1.15.23 
(591) Vàng đồng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại thủ công mỹ 
nghệ Minh Phương  (VN) 
55 Trương Định, phường 06, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Trung tâm giới thiệu sản phẩm; cửa hàng, mua bán hàng thủ công mỹ nghệ 

dùng để trang trí bằng sáp, gỗ, thạch cao, chất dẻo, mây, tre. 
 

 
(210) 4-2015-32334 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.5; A1.1.2; 1.1.14 
(591) Xanh nước biển, vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH AEC Việt Thái  

(VN) 
Lô B2/D7 khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phương Bắc và 

Đồng sự (PBC PARTNERS) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại máy thanh toán. 

 

 
(210) 4-2015-32335 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH Bách Khang 

Việt Nam  (VN) 
Số 10, ngõ 283 phố Đội Cấn, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y 
tế. 
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(210) 4-2015-32336 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Nguyễn Duy Trường  (VN) 
17/64 liên khu 5-6, phường Bình Hưng 

Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; véc ni.  
 

 
(210) 4-2015-32337 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.15.15; 26.11.3; 25.7.20; A7.1.12; 

7.1.24 

(591) Xanh coban, xám 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Nam 
Việt Hưng  (VN) 
206/3 Bình Quới, phường 28, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, cầu đường, 

nhà ở, đê điều, bờ kè; san lấp mặt bằng; giám sát thi công; hoàn thiện công trình xây 

dựng. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng; tư vấn thiết kế trang trí nội thất và ngoại thất; 

dịch vụ tư vấn thiết kế kiến trúc công trình. 
 

 
(210) 4-2015-32338 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.15 

(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Thị Huyền Trâm  (VN) 
475/44 Cách Mạng Tháng Tám, phường 

13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2015-32339 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.5.9; A3.5.24 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Hoàng Trà Giang   (VN) 
76/80 đường số 59, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép. 
 

 
(210) 4-2015-32340 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Hoàng Trà Giang  (VN) 
76/80 đường số 59, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ (nón). 
 
 

(210) 4-2015-32341 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.9.15; 4.5.21; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh lá cây đậm, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Kim Thành   (VN) 
C4/22C ấp 3, quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 
quán cà phê. 

 
 

(210) 4-2015-32342 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A5.3.13; 26.4.4 
(591) Xanh lam, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Kim Thành   (VN) 
C4/22C ấp 3, quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 
quán cà phê. 
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(210) 4-2015-32343 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(591) Xanh lá cây, cam đậm, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh điện tử Anh 
Thư  (VN) 
91/20 đường Trần Tấn, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán loa, ampli. 
 

 
(210) 4-2015-32344 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 5.5.19; A5.5.21 

(591) Đen, trắng, hồng đậm, hồng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giáo dục K.I.C  
(VN) 
Số 48 đường Hoa Sứ, phường 7, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục: giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ 

thông, dạy nghề; dịch vụ đào tạo: đào tạo tin học, các khóa dạy về phê bình đánh giá 

chuyên môn, đào tạo về sự sống, đào tạo kỹ năng nói trước công chúng, đào tạo kỹ năng 

mềm; tư vấn du học; dịch vụ dịch thuật. 
 

 
(210) 4-2015-32345 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) ; 3.7.3; A3.7.24; 3.5.19 

(591) Đen, trắng, xanh da trời, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH KIC Việt Nam  
(VN) 
Phòng 16, lầu 7, tòa nhà Star Building, số 

33ter-33Bis đường Mạc Đĩnh Chi, 

phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục: giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ 

thông, dạy nghề; dịch vụ đào tạo: đào tạo tin học, các khóa dạy về phê bình đánh giá 

chuyên môn, đào tạo về sự sống, đào tạo kỹ năng nói trước công chúng, đào tạo kỹ năng 

mềm; tư vấn du học; dịch vụ dịch thuật. 
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(210) 4-2015-32350 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 4.3.3; A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1 
(591) Xám, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đình Lợi  (VN) 
35 Nguyễn An Khương, phường 13, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 08: Dao, kéo, kìm, cờ lê, mỏ lết, tô - vít. 
 

 
(210) 4-2015-32351 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.8 
(731) SHOWA CORPORATION   (JP) 

1 -14- 1, Fujiwara-Cho, Gyoda City, 
Saitama, 361-8506 Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe hai bánh có động cơ cùng các phụ tùng và linh kiện của chúng; xe đạp cùng 
các phụ tùng và linh kiện của chúng; thiết bị giảm xóc bằng thủy lực dành cho xe hai 
bánh có động cơ; thiết bị giảm xóc bằng thủy lực dành cho xe đạp; phuộc trước của xe hai 
bánh có động cơ hoặc xe đạp.  

 

 
(210) 4-2015-32352 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Cao Đỗ  (VN) 
Số 413/47A3 đường Lê Văn Sỹ, phường 
12, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ treo tường; đồng hồ đeo tay; trang sức; đồ kim hoàn bằng đá quý; kim 
loại quý và các hợp kim của chúng. 

 
 

(210) 4-2015-32353 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Cao Đỗ   (VN) 
Số 413/47A3 đường Lê Văn Sỹ, phường 
12, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 14: Đồng hồ treo tường; đồng hồ đeo tay; trang sức; đồ kim hoàn bằng đá quý; kim 

loại quý và các hợp kim của chúng. 
 

 
(210) 4-2015-32354 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.3.23; A26.11.8 

(591) Xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
công nghệ Hồng Phát   (VN) 
Số 18, ngõ 53, đường Phan Trọng Tuệ, 

khu Ga, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc vận hành bằng điện dùng trong công nghiệp và gia dụng 

như máy bơm, máy lọc nước, máy nén, máy khoan, máy xay nghiền.  
 

 
(210) 4-2015-32355 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty TNHH MTV THUJ Việt 
Nam  (VN) 
Số 58, đường Hoàng Quốc Việt, phường 

Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 

VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh gạo, bánh ngô, thực phẩm làm từ ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2015-32357 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu và xây dựng Bình Ngân  
(VN) 
Số 19 ngõ 84/4 phố Yên Hòa, phường 

Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 21: Chậu [đồ chứa đựng]; giỏ dùng trong gia đình; chai lọ; xô; đồ chứa đựng dùng 

cho gia dụng và nhà bếp; máng ăn cho động vật.  
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(210) 4-2015-32358 (220) 18.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; A26.4.24 (540) 

  

(731) Hoàng ánh Nguyệt  (VN) 
Số 103F1, ngõ 190, phố Lò Đúc, phường 
Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ; giày; tất ngắn cổ; quần áo may sẵn; cà vạt.  
 
 

(210) 4-2015-32359 (220) 18.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 24.1.1; A25.3.3 
(731) Nguyễn Phi Linh  (VN) 

357A/17A Nguyễn Trọng Tuyển, 
phường 1, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh, mua bán: quần áo, giày dép, găng tay, kính mát, ba lô, túi xách, 
phụ kiện thời trang, đồ da, đồ bảo hộ thể thao, mũ bảo hiểm, xe máy có động cơ hai và ba 
bánh, phụ tùng và phụ kiện xe cộ, nước giải khát, đồ uống có cồn, thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-32360 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Phạm Thị Thu Hương  (VN) 

Tổ 104 tập thể Viện Vật lý Hoàng Cầu, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; váy; đồng phục; đồ đi ở chân; đồ đội đầu.  
 
 

(210) 4-2015-32361 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Phạm Thị Thu Hương   (VN) 

Tổ 104 tập thể Viện Vật lý Hoàng Cầu, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; váy; đồng phục; đồ đi ở chân; đồ đội đầu.  
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(210) 4-2015-32362 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty TNHH sứ Đông Lâm  
(VN) 
Thôn Đông, xã Tây Giang, huyện Tiền 

Hải, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị sứ vệ sinh như: bồn rửa, xí bệt, xí xổm.  
 

 
(210) 4-2015-32363 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.2 

(731) HGD TRADING SDN. BHD.   (MY) 

No.5, Jalan Tasik Indah 1, Taman Tasik 

Indah, Off Jalan Ipoh, Batu 5, 51200 

Kuala Lumpur, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 
 

 
(210) 4-2015-32364 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A26.4.24; 26.4.2 

(731) TRANS ELECTRIC CO., LTD.   (TW) 

771, Sec. 2, Chungsan Road, Huatang, 

Changhua, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: ăng ten thu phát sóng vô tuyến kỹ thuật số; thiết bị khuếch đại tín hiệu HDMI 

(có giao diện đa phương tiện độ phân giải cao); thiết bị lọc âm thanh và video; thiết bị 

tách âm thanh và video; thiết bị truyền phát âm thanh và video kỹ thuật số, không dây; 

thiết bị truyền tín hiệu âm thanh; bộ mở rộng tín hiệu hồng ngoại; bộ chuyển đổi âm 

thanh và video; thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình và sau đó chuyển dữ liệu hình ảnh và 

âm thanh lên màn hình ti vi; bộ khuếch đại tín hiệu cho truyền hình cáp; cáp tín hiệu giao 

diện đa phương tiện độ phân giải cao [cáp điện]; thiết bị kết nối từ các thiết bị điện tử cầm 

tay đến một màn hình ngoài; máy quay video xách tay có kèm bộ phận ghi hình, dùng 

được khi lái xe; máy ảnh [chụp ảnh]; máy quay phim.  
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(210) 4-2015-32365 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A25.3.3 
(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH trang thiết bị y 

tế Kim Minh   (VN) 
793/28/7/1 Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, mua bán các máy móc thiết bị trong ngành y tế và ngành thẩm mỹ: 

máy đo đường huyết, máy điện tim, máy kiểm tra sức khỏe, máy châm cứu, thiết bị trợ 
thở oxy, giường bệnh y tế máy mát - xa, máy chăm sóc da, máy xông hơi, mua bán mỹ 
phẩm làm đẹp.  

 

 
(210) 4-2015-32366 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH Mega Milky  

(VN) 
68/69/9/11 đường TA32, khu phố 5, 
phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 05: Sữa bột (cho trẻ sơ sinh); men sữa dùng cho mục đích dược phẩm, đồ uống 
chứa sữa và mạch nha dùng cho mục đích y tế; sữa công thức (dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa, sữa đặc, sữa giàu protein, sữa giàu anbumin, bột dinh 
dưỡng có chứa sữa (sữa là chủ yếu). 

 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo và xuất nhập khẩu sữa bột, sữa và các sản phẩm từ 
sữa.  

 

 
(210) 4-2015-32367 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH Mega Milky  

(VN) 
68/69/9/11 đường TA32, khu phố 5, 
phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 05: Sữa bột (cho trẻ sơ sinh); men sữa dùng cho mục đích dược phẩm, đồ uống 
chứa sữa và mạch nha dùng cho mục đích y tế; sữa công thức (dùng cho mục đích y tế).  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1958 

Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa, sữa đặc, sữa giàu protein, sữa giàu anbumin, bột dinh 
dưỡng có chứa sữa (sữa là chủ yếu).  

 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo và xuất nhập khẩu sữa bột, sữa và các sản phẩm từ 
sữa.  

 

 
(210) 4-2015-32368 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.13 
(591) Đỏ, xanh dương, đen 
(731) Ngô Cao Quốc Tiến   (VN) 

81 Hùng Vương, phường 4, quận 5, 
thành phồ Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa điện thoại.  
 
 

(210) 4-2015-32369 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.5.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

công nghệ điện tử Phú Khang  
(VN) 
791/60 Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm điện, điện tử: đầu đĩa, âm li 
(ampli), đầu karaoke, loa, thiết bị trộn sóng âm thanh, ti vi.  

 

 
(210) 4-2015-32370 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.8; A26.11.9; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh, đỏ 
(731) Công ty TNHH công nghệ điện 

tử Tuấn Nam T.N   (VN) 
C7/2A Chánh Hưng ấp 3, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm điện, điện tử: đầu VCD, đầu 
DVD, âm li (ampli), đầu karaoke, loa, ti vi.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1959 

(210) 4-2015-32371 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.5.1; 26.15.15; 26.15.9 
(591) Xám, nâu 
(731) Công ty TNHH thiết bị gia 

đình Basics Việt Nam   (VN) 
129-131 Vành Đai Trong, khu phố 2, 
phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa sổ, cửa đi bằng kim loại; ổ khóa bằng kim loại; chốt cửa bằng kim loại; tay 
nắm cửa bằng kim loại; bản lề cửa bằng kim loại. 

 

Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh: bồn cầu, bồn rửa mặt (lavabo), bồn tắm, vòi cảm ứng, vòi sen.  
 

Nhóm 20: Gương soi; móc treo quần áo, không bằng kim loại; kệ bằng thủy tinh.  
 

Nhóm 21: Lô giấy (vật dụng giữ giấy vệ sinh); vòng và thanh treo cho khăn tắm; giá để xà 
phòng; kệ để ly.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo cửa sổ, cửa đi bằng kim loại, ổ khóa bằng 
kim loại, chốt cửa bằng kim loại, tay nắm cửa bằng kim loại) bản lề cửa bằng kim loại, 
thiết bị vệ sinh: bồn cầu, bồn rửa mặt (lavabo), bồn tắm, vòi cảm ứng, vòi sen, gương soi, 
móc treo quần áo, kệ bằng thủy tinh, lô giắy (vật dụng giữ giấy vệ sinh), vòng và thanh 
treo cho khăn tắm, giá để xà phòng, kệ để ly.  

 

 
(210) 4-2015-32372 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

TOPCAKE   (VN) 
Lô M.01 đường Trung Tâm, khu công 
nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo.  
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo và xuất nhập khẩu sản phẩm bánh, kẹo.  
 

 
(210) 4-2015-32373 (220) 18.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH OIL CARE  (VN) 
197/5 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1960 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc.  
 

 
(210) 4-2015-32374 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; A1.1.10; A5.1.5 
(591) Xanh lá, xanh coban, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH chế biến lương 

thực - thực phẩm và dịch vụ 
Hương Việt  (VN) 
Thôn Minh Hiệp 3, xã Minh Khai, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bún; miến; phở khô. 

 

 
(210) 4-2015-32375 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại mỹ phẩm Ngọc 
Huy  (VN) 
122 cư xá Đường Sắt, đường Lý Thái Tổ, 
phường 01, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn nám da; kem bột tắm 

trắng da; mặt nạ dưỡng da; sữa tắm; sữa rửa mặt. 
 

 
(210) 4-2015-32376 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 25.7.25 
(591) Trắng, đen, xanh, nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại mỹ phẩm Ngọc 
Huy   (VN) 
122 cư xá Đường Sắt, đường Lý Thái Tổ, 
phường 01, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn nám da; kem bột tắm 

trắng da; mặt nạ dưỡng da; sữa tắm; sữa rửa mặt. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1961 

(210) 4-2015-32377 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Thiên Phú Tài  (VN) 
222 Hiệp Bình, khu phố 7, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; nước hoa; kem (mỹ phẩm) tắm trắng da; kem ngừa 
nám; kem (mỹ phẩm) rửa mặt; mặt nạ dưỡng da. 

 

(210) 4-2015-32378 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Thu Hằng  (VN) 
Số 595E3 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn nám da; kem bột tắm 
trắng da; mặt nạ dưỡng da; sữa tắm; sữa rửa mặt. 

 

 
(210) 4-2015-32379 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.4.13; 3.4.11; 25.1.9; A25.1.10; 25.1.25(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Thu Hằng   (VN) 
Số 595E3 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 
26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn nám da; kem bột tắm 
trắng da; mặt nạ dưỡng da; sữa tắm; sữa rửa mặt. 

 

 
(210) 4-2015-32380 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) GENERAL MOTOR LLC  (US) 

300 Renaissance Center, City of Detroit, 
State of Michigan 48265-3000, United 
States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe gắn động cơ và bộ phận của xe gắn động cơ. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1962 

(210) 4-2015-32383 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.16; 3.7.11 
(591) Xanh da trời, cam, đen 

(540) 

 

(731) Đoàn Thị Vĩ  (VN) 
207-A-T2 Đài Phát Tín, phường Quan 
Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, kinh doanh thương mại điện tử (mua bán trên internet) 

các mặt hàng: quần áo, giày dép, quán áo trẻ em, đồ chơi trẻ em, đồ gia dụng (bếp, chảo, 
nồi, dao, nạo, hộp đựng, bát đĩa, cốc chén, máy xay và máy ép trái cây, nồi cơm điện, nồi 
áp suất điện, ấm siêu tốc, bếp điện, bếp từ, bếp ga, lò vi sóng, lò nướng, tủ lạnh, máy giặt, 
quạt, máy lạnh, máy nước nóng, bàn ủi, máy may, máy hút bụi); tổ chức sự kiện giới thiệu 
sản phẩm. 

 
 

(210) 4-2015-32386 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần Con Cưng  

(VN) 
101-103 Trần Quang Khải, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn bán lẻ đồ nội thất dùng cho em bé như: tủ, giường, bàn, ghế, drap trải 

giường, gối, nôi, cũi, nệm, gối cao su chống ngạt khí cho trẻ, gối cho bà bầu; bán buôn 
bán lẻ đồ dùng cho mục đích chăm sóc sức khoẻ, vệ sinh cho em bé và bà mẹ sau sinh 
như: tã, băng vệ sinh, dầu gội, sữa tắm, bột giặt, miếng lót thấm sữa cho người mẹ, miếng 
lót ngực hứng sữa bằng chất dẻo, nắp bảo vệ đầu ngực, áo nịt bụng cho bà mẹ; bán buôn 
bán lẻ đồ dùng cho em bé và bà mẹ sau sinh như: máy hút sữa, máy tiệt trùng bình sữa hơi 
nước, túi đựng sữa, máy hâm thức ăn, máy báo khóc, tai nghe cho phụ nữ mang thai, bình 
sữa, dụng cụ điều chỉnh đầu ngực cho bà mẹ, áo chống vẹo cột sống, quần tạo dáng sau 
sinh, áo lót cho bà mẹ, áo đỡ bụng bầu, đai tập đi, xe đẩy, xe tập đi cho trẻ, thiết bị và 
máy tập thể dục, các thiết bị để chiếu sáng và sưởi ấm; bán buôn bán lẻ đồ dùng nhà bếp: 
nồi, chảo, dao, chén đĩa, muỗng; bán buôn bán lẻ sữa, thực phẩm ăn dặm, thực phẩm bổ 
sung dành cho bé và mẹ; bán buôn bán lẻ giầy dép, giỏ xách, ba lô, va li; bán buôn bán lẻ 
đồ chơi và các phụ kiện thời trang (nhẫn, vàng, lắc); bán buôn bán lẻ các loại mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2015-32387 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần Con Cưng  

(VN) 
101-103 Trần Quang Khải, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1963 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn bán lẻ đồ nội thất dùng cho em bé như: tủ, giường, bàn, ghế, drap trải 
giường, gối, nôi, cũi, nệm, gối cao su chống ngạt khí cho trẻ, gối cho bà bầu; bán buôn 
bán lẻ đồ dùng cho mục đích chăm sóc sức khoẻ, vệ sinh cho em bé và bà mẹ sau sinh 
như: tã, băng vệ sinh, dầu gội, sữa tắm, bột giặt, miếng lót thấm sữa cho người mẹ, miếng 
lót ngực hứng sữa bằng chất dẻo, nắp bảo vệ đầu ngực, áo nịt bụng cho bà mẹ; bán buôn 
bán lẻ đồ dùng cho em bé và bà mẹ sau sinh như: máy hút sữa, máy tiệt trùng bình sữa hơi 
nước, túi đựng sữa, máy hâm thức ăn, máy báo khóc, tai nghe cho phụ nữ mang thai, bình 
sữa, dụng cụ điều chỉnh đầu ngực cho bà mẹ, áo chống vẹo cột sống, quần tạo dáng sau 
sinh, áo lót cho bà mẹ, áo đỡ bụng bầu, đai tập đi, xe đẩy, xe tập đi cho trẻ, thiết bị và 
máy tập thể dục, các thiết bị để chiếu sáng và sưởi ấm; bán buôn bán lẻ đồ dùng nhà bếp: 
nồi, chảo, dao, chén đĩa, muỗng; bán buôn bán lẻ sữa, thực phẩm ăn dặm, thực phẩm bổ 
sung dành cho bé và mẹ; bán buôn bán lẻ giầy dép, giỏ xách, ba lô, va li; bán buôn bán lẻ 
đồ chơi và các phụ kiện thời trang (nhẫn, vàng, lắc); bán buôn bán lẻ các loại mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-32389 (220) 18.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 2.9.1; 1.15.5; 2.9.14; 26.1.1 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Mỹ Phước  (VN) 
15/10 Chu Văn An, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Quyên góp quĩ từ thiện; tổ chức quyên góp từ thiện. 
 

 
(210) 4-2015-32390 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
may mặc Tuấn Lộc Phát  (VN) 
273 A đường HT 13, khu phố 3, phường 
Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: trang phục quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-32391 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
may mặc Tuấn Lộc Phát   (VN) 
273 A đường HT 13, khu phố 3, phường 
Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: trang phục quần áo. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1964 

(210) 4-2015-32392 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 2.9.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
may mặc Tuấn Lộc Phát   (VN) 
273 A đường HT 13, khu phố 3, phường 

Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: trang phục quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-32393 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 2.9.14; A2.9.15; 

1.15.15 

(591) Xanh da trời, trắng 

(731) Phan Thị Thu Thủy  (VN) 
119 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm, quần áo 

thời trang, dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-32394 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.4 

(591) Đỏ, vàng, xanh nước biển đậm 

(731) WEI JIELIAN  (CN) 

No 15 Trung Doan, Thai Binh Village, 

Ba Nam Commune, Lai Tan City, 

Guangxi Province, China 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 

hữu trí tuệ OCEANLAW 

(OCEANLAW., JSC.) 

 

(511)   Nhóm 11: Đồ điện gia dụng như: bóng đèn điện; dụng cụ nấu nướng dùng điện. 

 

Nhóm 35: Mua bán đồ điện gia dụng như: bóng đèn điện, dụng cụ nấu nướng dùng điện 

điện. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1965 

(210) 4-2015-32395 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Song Vàng  (VN) 
80/33 đường D9, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-32396 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Song Vàng   (VN) 
80/33 đường D9, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-32397 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A17.1.5 
(591) Cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thế Giới Túi 
Xách  (VN) 
18 Trương Quốc Dung, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Túi quần áo dùng để đi du lịch; túi xách tay; bao lô (túi đeo lưng); cặp học 
sinh; va li; túi du lịch. 

 

Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu: túi quần áo dùng để đi du lịch, túi xách tay, bao lô 
(túi đeo lưng), cặp học sinh, va li, túi du lịch, giày dép, quần áo.  

 

 
(210) 4-2015-32398 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A11.3.7; A11.1.6; 26.1.1 
(591) Đỏ đậm, xanh lá cây đậm, trắng 
(731) Quan Vũ Nam  (VN) 

Số 10, ngõ Thịnh Hào 3, phố Tôn Đức 
Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ quán cà phê. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1966 

(210) 4-2015-32399 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt My  
(VN) 
101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; nước hoa; xà phòng; chất tẩy rửa (không dùng 
trong công nghiệp). 

 
 

(210) 4-2015-32400 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt My  
(VN) 
101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; nước hoa; xà phòng; chất tẩy rửa (không dùng 
trong công nghiệp).  

 
 

(210) 4-2015-32401 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt My  
(VN) 
101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; nước hoa; xà phòng; chất tẩy rửa (không dùng 
trong công nghiệp).  

 
 

(210) 4-2015-32403 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) UNIVERSAL HANDICRAFT INC DBA 

ADORE  (US) 
1400 Aton Road, Miami Beach, Fl 
33139, United States 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1967 

(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm dưỡng ẩm; chế phẩm làm sạch; tinh chất dưỡng da 
[mỹ phẩm]; kem mỹ phẩm; chế phẩm phục hồi móng [mỹ phẩm]; chế phẩm phục hồi tóc 
[mỹ phẩm]; nước thơm cho cơ thể, dùng cho mục đích mỹ phẩm; sáp dưỡng thể [mỹ 
phẩm]; nước thơm dùng sau khi cạo râu; kem mỹ phẩm dùng khi cạo râu.  

 

 
(210) 4-2015-32404 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) UNIVERSAL HANDICRAFT DBA 

ADORE COSMETICS  (US) 
1400 Alton Road, Miami Beach, FL 
33139, United States  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; nước thơm cho cơ thể, dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem mỹ 

phẩm; tinh chất dưỡng da [mỹ phẩm]; mỹ phẩm để chăm sóc tóc; chế phẩm tẩy da chết 
cho cơ thể [mỹ phẩm]; muối để tắm, không dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-32405 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 25.1.25 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) UNIVERSAL HANDICRAFT INC. 

DBA DEEP SEA COSMETICS   (US) 
1400 Alton Road, Miami Beach, Florida 
33169, United States  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm để chăm sóc tóc; tinh chất dưỡng da [mỹ phẩm]; chế 

phẩm tẩy da chết cho cơ thể [mỹ phẩm]; nước thơm cho tay và cho cơ thể, dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; xà phòng; kem [mỹ phẩm]; chế phẩm 
làm sạch; mỹ phẩm dưỡng ẩm.   

 

 
(210) 4-2015-32407 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 4.3.3 
(591) Vàng, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển Minh Hưng   (VN) 
56/2 Trương Phước Phan, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1968 

(511)   Nhóm 06: Que hàn điện; thanh (dây) kim loại dùng để hàn; hợp kim thép; que hàn bằng 
kim loại; hợp kim để hàn; nguyên vật liệu bằng kim loại dùng trong ngành hàn.  

 

Nhóm 07: Máy và thiết bị hàn dùng điện; máy và thiết bi hàn hồ quang điện; thiết bị hàn 
vận hành bằng gaz; mỏ hàn dùng điện; mỏ hàn vận hành bằng gaz; đá mài (bộ phận của 
máy móc).  

 

 
(210) 4-2015-32408 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.3; 3.7.19; A3.7.24 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Kim KYUNG JOON  (KR) 

134-9 Cheongdam-Dong, Gangnam-Gu, 
Seoul, Korea  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; quán rượu nhỏ; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán 
cà phê; dịch vụ quầy rượu; nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2015-32410 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Đỏ (540) 

 

(731) Công ty TNHH Công Nghệ Gia 
Phát  (VN) 
Số 137 đường Ngô Thì Nhậm, thị trấn 
Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình 
Định  

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất chống thấm. 
 

 
(210) 4-2015-32411 (220) 18.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 5.5.16; 25.1.6; 25.1.25; 25.1.5 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh da trời, 

hồng, hồng đậm, tím nhạt, trắng 
(731) Cơ sở nhang Trường Phú   (VN) 

273/6/7/2 Tân Hòa Đông, khu phố 14, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang). 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1969 

(210) 4-2015-32412 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm 
(731) Hộ kinh doanh Lý Quốc Cường  

(VN) 
Số 57 Chi Lăng, phường Vĩnh Bảo, thành 
phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén; nước tẩy; xà bông; kem giặt.  

 

 
(210) 4-2015-32413 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Duy Phát   (VN) 
494A, ấp Minh Phong, xã Bình An, 
huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 04: Gas (ga). 
 

Nhóm 35: Mua bán khí đốt và các sản phẩm liên quan.  
 

 
(210) 4-2015-32414 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.3; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, vàng, vàng đậm, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

xây dựng thương mại dịch vụ 
Khang Hưng  (VN) 
Số 724B ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Thạnh, 
huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 36: Đầu tư tài chính, tiền tệ. 
 

Nhóm 37: Thi công xây dựng. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1970 

(210) 4-2015-32418 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11; A7.1.12 
(591) Xanh lá, màu kim loại, đồng ánh bạc 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ nghệ gỗ - 
MDF Long Việt  (VN) 
Ngã ba quốc lộ 14 và 14C, xã Thuận 
Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông  

 
(511)   Nhóm 19: Gỗ lát sàn; ván sàn; gỗ xây dựng; gỗ ván thùng; tấm ván sàn gỗ; tấm gỗ lát sàn; 

ván sàn gỗ; gỗ xẻ; tấm ván; ván gỗ dùng cho xây dựng; gỗ dán; gỗ xây dựng; gỗ thành 
phẩm; gỗ dán; lớp gỗ dán bề mặt; tấm dán mặt ngoài bằng gỗ; gỗ dùng cho việc gia công 
dụng cụ gia đình; tấm gỗ lát; ván gỗ. 

 
 

(210) 4-2015-32419 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6 
(591) Tím đen, đỏ hồng, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần MOG Việt 
Nam   (VN) 
Số 01, dãy Thương Nghiệp, khối 9, 
phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính (ghi sẵn); phần mềm máy tính (ghi sẵn).  

 
 

(210) 4-2015-32420 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Bao bì và In 
Nông nghiệp  (VN) 
Số 72 đường Trường Chinh, phường 
Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Các dịch vụ kinh doanh bất động sản bao gồm các dịch vụ kinh doanh cơ sở hạ 

tầng (cho thuê mặt bằng phục vụ cho việc kinh doanh); kinh doanh nhà bao gồm bán hoặc 
cho thuê nhà; kinh doanh (bán và cho thuê) nhà trong khu đô thị.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế quảng cáo; thiết kế bao bì; thiết kế nhãn mác hàng hóa.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1971 

(210) 4-2015-32421 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(591) Đỏ tươi 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Fornix   (VN) 
A29/19 quốc lộ 50, xã Bình Hưng, huyện 

Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xe đạp, xe đạp không phanh, xe địa hình leo núi, xe trẻ em, xe đạp 

cuộc, xe đạp gấp, xe thông dụng, xe đạp điện, mua bán mũ bảo hiểm xe đạp.  
 

 
(210) 4-2015-32422 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.4 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Fornix   (VN) 
A29/19 quốc lộ 50, xã Bình Hưng, huyện 

Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xe đạp , xe đạp không phanh, xe địa hình leo núi, xe trẻ em, xe đạp 

cuộc, xe đạp gấp, xe thông dụng, xe đạp điện, mua bán mũ bảo hiểm xe đạp.  
 

 
(210) 4-2015-32423 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.3.1 

(591) Đen, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Fornix  (VN) 
A29/19 quốc lộ 50, xã Bình Hưng, huyện 

Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xe đạp, xe đạp không phanh, xe địa hình leo núi, xe trẻ em, xe đạp 

cuộc, xe đạp gấp, xe thông dụng, xe đạp điện, mua bán mũ bảo hiểm xe đạp.  
 

 
(210) 4-2015-32424 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Trịnh Quang Anh  (VN) 
10 Tôn Thất Hiệp, phường 13, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê đã chế biến; đồ uống trên cơ sở cà phê.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1972 

(210) 4-2015-32425 (220) 19.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cẩm ánh Minh  (VN) 
378 Nguyễn Tri Phương, phường Hòa 
Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 
 

 
(210) 4-2015-32426 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.21; 5.3.20; 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Hà Bảo Anh  (VN) 
Số 6 phố Trịnh Hoài Đức, phường Cát 
Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo, giày, dép, thắt lưng, cà vạt. 
 

 
(210) 4-2015-32427 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh tím, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất phụ 
tùng ô tô Thanh Xuân VINA  
(VN) 
Lô F1, khu tiểu thủ công nghiệp Lê 
Minh Xuân, xã Tân Nhựt, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Xi lanh; pit tông cho xi lanh; sec măng. 
 
 

(210) 4-2015-32428 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất phụ 
tùng ô tô Thanh Xuân VINA  
(VN) 
Lô F1, khu tiểu thủ công nghiệp Lê 
Minh Xuân, xã Tân Nhựt, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1973 

(511)   Nhóm 07: Xi lanh; pit tong cho xi lanh; sec măng. 
 

 
(210) 4-2015-32429 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.2; 26.1.8; 26.13.25 

(591) Trắng, xanh tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất phụ 
tùng ô tô Thanh Xuân VINA  
(VN) 
Lô F1, khu tiểu thủ công nghiệp Lê 

Minh Xuân, xã Tân Nhựt, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Xi lanh; pit tông cho xi lanh; séc măng. 
 

 
(210) 4-2015-32432 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.2; 26.3.1; 26.1.10 

(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất phụ 
tùng ô tô Thanh Xuân VINA  
(VN) 
Lô F1, khu tiểu thủ công nghiệp Lê 

Minh Xuân, xã Tân Nhựt, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Xi lanh dùng cho máy móc; pít-tông cho xi lanh; séc-măng. 
 

 
(210) 4-2015-32433 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.2; 26.1.10; 26.3.1 

(591) Đỏ, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất phụ 
tùng ô tô Thanh Xuân VINA  
(VN) 
Lô F1, khu tiểu thủ công nghiệp Lê 

Minh Xuân, xã Tân Nhựt, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Xi lanh dùng cho máy móc; pít-tông cho xi lanh; séc-măng. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1974 

(210) 4-2015-32434 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần y tế Phúc 
Thịnh  (VN) 
B40, khu Quy Hoạch K34, phường 12, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Bệnh viện ngoại khoa. 
 

 
(210) 4-2015-32435 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Dương Thị Tuý Hiền  (VN) 
59 Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Ninh, 

thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn đồ uống; dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2015-32436 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.4; 25.5.2 

(591) Da cam, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
nội thất HESTIA  (VN) 
Số 24, ngõ 135, phố Đội Cấn, phường 

Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, khung ảnh). 
 

 
(210) 4-2015-32437 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại á Mỹ  
(VN) 
Thôn Bắc Sơn, xã Tây Sơn, huyện Tiền 

Hải, tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sứ vệ sinh. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1975 

(210) 4-2015-32440 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh lá, nâu 

(540) 

  

(731) Lê Thị Ngọc Thủy  (VN) 
011 lô 06, chung cư khu B, trường đua 
Phú Thọ, đường Nguyễn Thị Nhỏ, 
phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở trà; trà ướp lạnh; trà đã đông lạnh. 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê rang, xay. 
 

Nhóm 43: Quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-32441 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh lá, đen 

(540) 

  

(731) Lê Thị Ngọc Thủy  (VN) 
011 lô 06, chung cư khu B, trường đua 
Phú Thọ, đường Nguyễn Thị Nhỏ, 
phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê rang, xay. 
 

Nhóm 43: Quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-32442 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh lá, đen 

(540) 

  

(731) Lê Thị Ngọc Thủy  (VN) 
011 lô 06, chung cư khu B, trường đua 
Phú Thọ, đường Nguyễn Thị Nhỏ, 
phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê rang, xay. 
 

Nhóm 43: Quán cà phê. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1976 

(210) 4-2015-32443 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh lá, nâu 

(540) 

  

(731) Lê Thị Ngọc Thủy  (VN) 
011 lô 06, chung cư khu B, trường đua 
Phú Thọ, đường Nguyễn Thị Nhỏ, 
phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê rang, xay. 
 

Nhóm 43: Quán cà phê. 
 
 

(210) 4-2015-32444 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh lá, đen 

(540) 

  

(731) Lê Thị Ngọc Thủy  (VN) 
011 lô 06, chung cư khu B, trường đua 
Phú Thọ, đường Nguyễn Thị Nhỏ, 
phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê rang, xay. 
 

Nhóm 43: Quán cà phê. 
 
 

(210) 4-2015-32445 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 2.9.8 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Lê Thị Ngọc Thủy  (VN) 
011 lô 06, chung cư khu B, trường đua 
Phú Thọ, đường Nguyễn Thị Nhỏ, 
phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; trà ướp lạnh; trà đã đông lạnh. 
 

Nhóm 43: Quán cà phê. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1977 

(210) 4-2015-32446 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1 
(591) Đỏ, cam, tím 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh tiệm điện Tân 
Thái  (VN) 
Số 42 đường Hùng Vương, khu phố 1, thị 
trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh 
Tây Ninh 

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện dân dụng. 
 

Nhóm 17: ống nhựa PVC (ống nhựa mềm). 
 

Nhóm 19: ống nhựa PVC (ống nhựa cứng). 
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo, ký gửi các sản phẩm: dây cáp điện dân dụng, ống 
nhựa PVC (ống nhựa cứng và ống nhựa mềm). 

 

 
(210) 4-2015-32447 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.5.1; 5.7.3; 5.13.4 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH môi trường đô 
thị Hà Ngọc  (VN) 
Số 115 phố Chờ, thị trấn Chờ, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển chất thải. 
 

Nhóm 40: Xử lý chất thải bao gồm: tuyển chọn rác và vật liệu tái chế; xử lý rác thải; xử lý 
nước; thiêu rác; đốt rác. 

 

 
(210) 4-2015-32448 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.5; 18.1.21 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Vũ  (VN) 
Số 97 đường Hoàng Lê Kha, khu phố 7, 
phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 
Ninh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng internet; 
nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1978 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, giọng nói, văn bản trên 
mạng internet. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ xuất bản điện tử, cụ thể là xuất bản các tác phẩm trực tuyến cho người 
khác bao gồm các văn bản, âm thanh, hình ảnh động và hình ảnh đồ hoạ do người dùng 
tạo ra. 

 

 
(210) 4-2015-32449 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.3.23; 26.1.10 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần J&J Việt Nam  
(VN) 
338/22 An Dương Vương, phường 4, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: trần nhà không bằng kim loại; vật liệu xây 

dựng không bằng kim loại; thạch cao; tấm lợp mái không bằng kim loại; lớp ốp, không 
bằng kim loại cho các công trình xây dựng; tấm lát mỏng không bằng kim loại; tấm xi 
măng; vách ngăn, không bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2015-32450 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần Hóa - dược 

phẩm MEKOPHAR  (VN) 
297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.  

 
 

(210) 4-2015-32451 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần hóa - dược 

phẩm MEKOPHAR  (VN) 
297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1979 

(210) 4-2015-32452 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Trắng, hồng 
(731) LA SENZA CORPORATION   (CA) 

900-1959 Upper Water Street, Halifax, 
Nova Scotia B3J3 N2, Canada  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm chăm sóc cơ thể (không chứa thuốc); nước hoa; mỹ phẩm 

chăm sóc tay (không chứa thuốc); chế phẩm trang điểm; chế phẩm làm sạch; xà phòng; 
nước thơm dùng cho mục đích mỹ phấm; chế phẩm để vệ sinh thân thể.  

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; bít tất; mũ nón.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ cửa hàng bán lẻ qua thư đặt hàng và dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ trực tuyến các sản phẩm mỹ phẩm, mỹ phẩm chăm sóc cơ thể (không 
chứa thuốc), nước hoa, mỹ phẩm chăm sóc tay (không chứa thuốc), chế phẩm trang điểm, 
chế phẩm làm sạch, xà phòng, nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm để vệ 
sinh thân thể và quần áo.  

 

 
(210) 4-2015-32455 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Sản phẩm dùng để chăm sóc và làm sạch da và tóc.  

 

 
(210) 4-2015-32456 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) A.T.P. CO., LTD   (TW) 

9F., No. 59 Tianxiang Rd., Zhongshan 
Dist., Taipei City 10452, Taiwan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng và dinh dưỡng; thực phẩm bổ sung dùng cho ăn kiêng; 

đồ uống bổ sung dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho luyện tập thể dục, 
thể hình; đồ uống bổ sung dinh dưỡng dùng cho luyện tập thể dục, thể hình; chế phẩm 
chứa nhiều vitamin.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1980 

(210) 4-2015-32459 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
ELIOS  (VN) 
291/47 Trường Chinh, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho ngành y; các 
chế phẩm dược, thú y; thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng 
trong y tế hoặc thú y; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật. 

 

 
(210) 4-2015-32460 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
ELIOS  (VN) 
291/47 Trường Chinh, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho ngành y; các 
chế phẩm dược, thú y; thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng 
trong y tế hoặc thú y; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật. 

 

 
(210) 4-2015-32461 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 25.12.1; 24.1.1; 25.1.6; 5.7.3 
(591) Vàng, xanh lá cây, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lifeline 
Products   (VN) 
Số 45 Trương Đình Hội, phường 16, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy, xe điện, xe đạp, xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng, 
xe scuto. 

 

 
(210) 4-2015-32462 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.23; 26.3.1; 26.15.15 
(591) Đỏ, da cam, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
T608  (VN) 
Số 467 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên 
Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Thang máy. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1981 

(210) 4-2015-32464 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trần Tấn An  
(VN) 
Số 275, tổ 13, ấp Mỹ Phú, xã Mỹ An, 
huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 07: Lưỡi xới đất; lưỡi cắt rạ; răng thùng suốt (tất cả dùng cho máy nông nghiệp).  
 

 
(210) 4-2015-32465 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.3; 25.1.6 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Tổ sản xuất rau an toàn Tuấn 
Phong  (VN) 
Tổ 11, khóm Châu Long 8, phường Châu 
Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An 
Giang  

 

(511)   Nhóm 31: Rau tươi; củ tươi và quả tươi.  
 

 
(210) 4-2015-32466 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Hà Sơn Phúc  (VN) 
116 đường Lĩnh Nam, phường Mai 
Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn.  
 

 
(210) 4-2015-32467 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.4; A26.11.13; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, đỏ, đen 
(731) Hoàng Hữu Hiệp   (VN) 

Số nhà 38 ngõ 32 ngách 15 An Dương, 
phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo.  
 

Nhóm 42: Lập trình game; lập trình máy tính, thiết kế phần mềm máy tính, tư vấn trong 
thiết kế và phát triển phần cứng máy tính.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1982 

(210) 4-2015-32468 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 25.5.2 
(591) Đỏ, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
LED Miền Nam  (VN) 
379 Tô Ký, KP 2, phường Trung Mỹ 
Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Bóng đèn led. 
 

 
(210) 4-2015-32469 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.4; 26.1.2; 5.7.3; 25.5.3 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lifeline 
Products   (VN) 
Số 45 Trương Đình Hội, phường 16, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy, xe điện, xe đạp, xe máy có bàn đạp và động cơ chạy bằng xăng, xe 
scut¬. 

 

 
(210) 4-2015-32470 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.6; A26.11.12; 26.11.3; 1.15.1; 

A26.4.24 
(591) Đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, xanh lam, 

chàm, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lifeline 
Products   (VN) 
Số 45 Trương Đình Hội, phường 16, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy sạch gỉ sắt, gỉ kim loại, chế phẩm để giặt, để tẩy rửa. 
 

Nhóm 09: Pin điện, ắc quy điện, pin điện, ắc quy điện cho xe cộ, thiết bị nạp ắc quy,  thiết 
bị sạc pin. 

 

Nhóm 12: Xe may, xe điện, xe đạp, xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng, 
xe scuto. 

 

Nhóm 17: Vật liệu để bịt kín, chế phẩm bịt kín dùng cho mối nối, xi gắn kín. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1983 

(210) 4-2015-32471 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Phương Ngọc  
(VN) 
Lô 9, đường D5, cụm công nghiệp An 
Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

 

(511)   Nhóm 09: Đồ và dụng cụ bảo hộ lao động: áo phản quang; guốc trèo cột điện, dây an 
toàn, lưới an toàn (lưới bảo hộ); quần áo bảo hộ lao động; giầy bảo hộ lao động, găng tay 
bảo hộ lao động; mặt nạ chống độc. 

 

Nhóm 22: Thang dây, dây cẩu (được làm từ các sợi tổng hợp, sợi thô và các sợi khác được 
sử dụng trong công nghiệp, điện lực và xây dựng); lều bạt (nhà bạt); dây đai để buộc hoặc 
chằng hàng khi vận chuyển hàng (không bằng kim loại). 

 
 

(210) 4-2015-32472 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
phát thanh truyền hình (BDC)  
(VN) 
Số 59 - 61 phố Thợ Nhuộm, phường Cửa 
Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Đầu thu kỹ thuật số.  
 
 

(210) 4-2015-32474 (220) 19.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 3.3.1; A25.3.3; 25.1.25; 23.1.1 
(591) Tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xuất 
nhập khẩu Nam Việt  (VN) 
17/6A Phan Huy ích, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón. 
 
 

(210) 4-2015-32475 (220) 19.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 3.13.1; A3.13.24 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại 
Hoàng Long Vina  (VN) 
Lô B3 - B4 khu công nghiệp Hòa Hiệp, 
huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1984 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-32476 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.17; 24.7.1; 26.2.7 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển du lịch Thiên 
Nhiên Việt  (VN) 
269 đường Phạm Ngũ Lão, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; du lịch lữ hành nội địa; du lịch lữ hành quốc tế; dịch vụ đặt vé 

máy bay; dịch vụ cho thuê xe; vận chuyển hàng hóa và khách hàng.  
 

 
(210) 4-2015-32477 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bánh gạo; thực phẩm giàu tinh bột. 
 

Nhóm 31: Cám; cám trộn làm thức ăn cho động vật; thóc chưa chế biến; thóc chưa xử lý; 
bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật. 

 

 
(210) 4-2015-32478 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH ADC   (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bánh gạo; thực phẩm giàu tinh bột.  
 

Nhóm 31: Cám; cám trộn làm thức ăn cho động vật; thóc chưa chế biến; thóc chưa xử lý; 
bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1985 

(210) 4-2015-32479 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH ADC   (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); 
chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; viên ngậm làm thơm miệng; viên ngậm dùng cho 
mục đích dược phẩm. 

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo bạc hà; viên ngậm hình thoi (kẹo). 
 

Nhóm 32: Viên làm sủi bọt dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm nước khoáng. 
 

 
(210) 4-2015-32480 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); 
chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; viên ngậm làm thơm miệng; viên ngậm dùng cho 
mục đích dược phẩm.  

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo bạc hà; viên ngậm hình thoi (kẹo).  
 

Nhóm 32: Viên làm sủi bọt dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm nước khoáng. 
 

 
(210) 4-2015-32481 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); 
chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; viên ngậm làm thơm miệng; viên ngậm dùng cho 
mục đích dược phẩm.  

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo bạc hà; viên ngậm hình thoi (kẹo).  
 

Nhóm 32: Viên làm sủi bọt dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm nước khoáng. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1986 

(210) 4-2015-32482 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); 

chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; viên ngậm làm thơm miệng; viên ngậm dùng cho 
mục đích dược phẩm.  

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo bạc hà; viên ngậm hình thoi (kẹo).  

 
Nhóm 32: Viên làm sủi bọt dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm nước khoáng. 

 

 
(210) 4-2015-32483 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); 

chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; viên ngậm làm thơm miệng; viên ngậm dùng cho 
mục đích dược phẩm.  

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo bạc hà; viên ngậm hình thoi (kẹo).  
 

Nhóm 32: Viên làm sủi bọt dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm nước khoáng. 
 

 
(210) 4-2015-32484 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); 
chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; viên ngậm làm thơm miệng; viên ngậm dùng cho 
mục đích dược phẩm.  

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo bạc hà; viên ngậm hình thoi (kẹo).  
 

Nhóm 32: Viên làm sủi bọt dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm nước khoáng. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1987 

(210) 4-2015-32485 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); 

chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; viên ngậm làm thơm miệng; viên ngậm dùng cho 
mục đích dược phẩm.  

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo bạc hà; viên ngậm hình thoi (kẹo).  

 
Nhóm 32: Viên làm sủi bọt dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm nước khoáng. 

 

 
(210) 4-2015-32486 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); 
chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; viên ngậm làm thơm miệng; viên ngậm dùng cho 
mục đích dược phẩm.  

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo bạc hà; viên ngậm hình thoi (kẹo).  

 
Nhóm 32: Viên làm sủi bọt dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm nước khoáng. 

 

 
(210) 4-2015-32487 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); 
chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; viên ngậm làm thơm miệng; viên ngậm dùng cho 
mục đích dược phẩm.  

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo bạc hà; viên ngậm hình thoi (kẹo).  
 

Nhóm 32: Viên làm sủi bọt dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm nước khoáng. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1988 

(210) 4-2015-32488 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); 

chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; viên ngậm làm thơm miệng; viên ngậm dùng cho 
mục đích dược phẩm.  

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo bạc hà; viên ngậm hình thoi (kẹo).  

 
Nhóm 32: Viên làm sủi bọt dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm nước khoáng. 

 

 
(210) 4-2015-32489 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC   (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); 

chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; viên ngậm làm thơm miệng; viên ngậm dùng cho 
mục đích dược phẩm.  

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo bạc hà; viên ngậm hình thoi (kẹo).  
 

Nhóm 32: Viên làm sủi bọt dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm nước khoáng. 
 

 
(210) 4-2015-32490 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC   (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); 
chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; viên ngậm làm thơm miệng; viên ngậm dùng cho 
mục đích dược phẩm.  

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo bạc hà; viên ngậm hình thoi (kẹo).  
 

Nhóm 32: Viên làm sủi bọt dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm nước khoáng. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1989 

(210) 4-2015-32491 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC   (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); 

chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; viên ngậm làm thơm miệng; viên ngậm dùng cho 
mục đích dược phẩm.  

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo bạc hà; viên ngậm hình thoi (kẹo).  

 
Nhóm 32: Viên làm sủi bọt dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm nước khoáng. 

 

 
(210) 4-2015-32492 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ADC   (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); 

chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; viên ngậm làm thơm miệng; viên ngậm dùng cho 
mục đích dược phẩm.  

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo bạc hà; viên ngậm hình thoi (kẹo).  

 
Nhóm 32: Viên làm sủi bọt dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm nước khoáng. 

 

 
(210) 4-2015-32493 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC   (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); 
chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; viên ngậm làm thơm miệng; viên ngậm dùng cho 
mục đích dược phẩm.  

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo bạc hà; viên ngậm hình thoi (kẹo).  
 

Nhóm 32: Viên làm sủi bọt dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm nước khoáng. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1990 

(210) 4-2015-32494 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC   (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); 

chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; viên ngậm làm thơm miệng; viên ngậm dùng cho 
mục đích dược phẩm.  

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo bạc hà; viên ngậm hình thoi (kẹo).  

 
Nhóm 32: Viên làm sủi bọt dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm nước khoáng. 

 

 
(210) 4-2015-32495 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC   (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); 

chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; viên ngậm làm thơm miệng; viên ngậm dùng cho 
mục đích dược phẩm.  

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo bạc hà; viên ngậm hình thoi (kẹo).  

 
Nhóm 32: Viên làm sủi bọt dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm nước khoáng. 

 

 
(210) 4-2015-32496 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ADC   (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); 
chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; viên ngậm làm thơm miệng; viên ngậm dùng cho 
mục đích dược phẩm.  

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo bạc hà; viên ngậm hình thoi (kẹo).  
 

Nhóm 32: Viên làm sủi bọt dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm nước khoáng. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1991 

(210) 4-2015-32497 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC   (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); 
chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; viên ngậm làm thơm miệng; viên ngậm dùng cho 
mục đích dược phẩm.  

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo bạc hà; viên ngậm hình thoi (kẹo).  
 

Nhóm 32: Viên làm sủi bọt dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm nước khoáng. 
 
 

(210) 4-2015-32498 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC   (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); 
chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; viên ngậm làm thơm miệng; viên ngậm dùng cho 
mục đích dược phẩm.  

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo bạc hà; viên ngậm hình thoi (kẹo).  
 

Nhóm 32: Viên làm sủi bọt dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm nước khoáng. 
 

(210) 4-2015-32499 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.9.1; 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh, đen, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại nha 
khoa Hợp Nhất  (VN) 
433/12 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Chữa răng. 
 

 
(210) 4-2015-32500 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.11 
(591) Xanh lá cây, xám, xanh ngọc 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Giải pháp số 
Toàn cầu  (VN) 
37, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 
1, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1992 

(511)   Nhóm 35: Mua bán tấm và phim để tạo ảnh, đã phơi sáng, đã tráng, máy và thiết bị dùng 
trong phòng làm ảnh (kể cả điện ảnh), máy xem âm bản, màn ảnh của máy chiếu, máy 
chiếu hình ảnh, máy phóng và máy thu nhỏ ảnh, màn hình và máy chiếu, không gắn với 
thiết bị thu dùng trong truyền hình, thiết bị thu dùng trong truyền hình, giấy, bìa bồi, đề 
can và mica các loại, tấm, phiến, màng và các hình dạng phẳng khác tự dính bằng nhựa, tủ 
đựng hồ sơ, tủ dùng trong văn phòng, khay để đồ dùng văn phòng, thiết bị văn phòng và 
thiết bị điện (như máy xử lý dữ liệu tự động, đầu đọc từ tính hay đầu đọc quang học, máy 
truyền dữ liệu lên các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những 
dữ liệu này), động cơ điện và máy phát điện, biến thế điện, máy biến đổi điện tĩnh và 
cuộn cảm, thiết bị điện để đóng ngắt mạch hay bảo vệ mạch điện, đèn điện dây tóc, đèn 
phóng điện, đèn pha gắn kính, đèn tia cực tím hoặc tia hồng ngoại, đèn hồ quang, dây cáp 
điện cách điện và dây dẫn cách điện khác, cáp sợi quang, bộ phận và phụ kiện máy xử lý 
văn bản, bộ phận và phụ kiện máy tính tiền các loại, bộ phận và phụ kiện máy xử lý dữ 
liệu, trục truyền và tay biên, thân ổ và gối đỡ trục dùng ổ trượt, bánh răng và cụm bánh 
răng, hộp số, các cơ cấu điều tốc, băng tải hoặc đai tải băng truyền (dây cu roa) hoặc đai 
truyền, bằng cao su lưu hóa; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu.  

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; bảo trì và cập nhật phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2015-32501 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.1; 7.1.6; 26.3.23 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tân Mỹ  (VN) 
Số 77 Lê Văn Hưu, phường Ngô Thì 
Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước i-nốc, nhôm định hình. 
 

Nhóm 11: Chậu rửa inôc (gắn cố định). 
 

Nhóm 20: Bồn nhựa đa năng.  
 

 
(210) 4-2015-32502 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tân Mỹ   (VN) 
Số 77 Lê Văn Hưu, phường Ngô Thì 
Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Chậu rửa inôc (gắn cố định). 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1993 

(210) 4-2015-32503 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A25.7.22; 26.11.3; 1.15.24; A26.11.13 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tân Mỹ   (VN) 
Số 77 Lê Văn Hưu, phường Ngô Thì 
Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Chậu rửa inôc (gắn cố định). 
 

 
(210) 4-2015-32504 (220) 19.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 11.3.14; 25.1.6 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Ngụy Phan Thắng  (VN) 
129B, đường An Thái, phường Bình Hàn, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2015-32505 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.5.1; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Cát Tường  (VN) 
3423 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán chế phẩm mỹ phẩm để tắm, mặt nạ làm đẹp, sữa làm sạch cho mục 
đích vệ sinh (mỹ phẩm), kem mỹ phẩm, kem làm trắng da (mỹ phẩm), chế phẩm làm rụng 
lông (mỹ phẩm).  

 

 
(210) 4-2015-32506 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 25.1.6; 24.1.1; 4.2.11 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm Lê 
Gia  (VN) 
90/14/18 Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1994 

(511)   Nhóm 35: Mua bán cá được bảo quản, cá đóng hộp, cá đã lạng xương, thăn cá đã bỏ 
xương, phi-lê cá, cá cơm, cá trống, thực phẩm làm từ cá, cá (không còn sống), cá hồi, thực 
phẩm chế biến từ cá, cá mòi (không còn sống), cá trích (không còn sống), cá nhuyễn dạng 
sệt, cá ướp muối.  

 

 
(210) 4-2015-32507 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.2 
(591) Hồng, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần VCCORP  (VN) 
Số 01 phố Nguyễn Huy Tưởng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; xuất bản phẩm dưới dạng điện tử được cung cấp trực 
tuyến từ cơ sở dữ liệu hoặc từ mạng internet có thể tải xuống.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng internet.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, giọng nói, văn bản trên 
internet.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thông tin giải trí; dịch vụ giáo dục; thông tin giáo dục; dịch vụ 
cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ xuất bản sách và tạp chí điện tử 
trực tuyến trên internet. 

 

 
(210) 4-2015-32508 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.4; 26.3.1; 26.3.23 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần VCCORP  (VN) 
Số 01 phố Nguyễn Huy Tưởng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; xuất bản phẩm dưới dạng điện tử được cung cấp trực 
tuyến từ cơ sở dữ liệu hoặc từ mạng internet có thể tải xuống.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, giọng nói, văn bản trên 
internet.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thông tin giải trí; dịch vụ giáo dục; thông tin giáo dục, dịch vụ 
cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ xuất bản sách và tạp chí điện tử 
trực tuyến trên internet. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; cung cấp thông tin về công 
nghệ, máy tính và lập trình thông qua một trang web.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1995 

(210) 4-2015-32510 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 5.5.16; A5.5.21; A5.5.20; 1.15.21 

(591) Xanh, cam, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần VCCORP   (VN) 
Số 01 phố Nguyễn Huy Tưởng, phường 

Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; xuất bản phẩm dưới dạng điện tử được cung cấp trực 

tuyến từ cơ sở dữ liệu hoặc từ mạng internet có thể tải xuống.   

 

Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán trực tuyến trên mạng internet.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, giọng nói, văn bản trên 

internet.    
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thông tin giải trí; dịch vụ giáo dục; thông tin giáo dục, dịch vụ 

cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ xuất bản sách và tạp chí điện tử 

trực tuyến trên internet.   

 

Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.  
 

 
(210) 4-2015-32512 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.1 

(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VCCORP   (VN) 
Số 01 phố Nguyễn Huy Tưởng, phường 

Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội   
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; xuất bản phẩm dưới dạng điện tử được cung cấp trực 

tuyến từ cơ sở dữ liệu hoặc từ mạng internet có thể tải xuống.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng Internet.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, giọng nói, văn bản trên 

internet.    
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thông tin giải trí; dịch vụ giáo dục; thông tin giáo dục, dịch vụ 

cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ xuất bản sách và tạp chí điện tử 

trực tuyến trên internet.   
 

Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1996 

(210) 4-2015-32513 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.21 
(591) Xanh lá, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần VCCORP   (VN) 
Số 01 phố Nguyễn Huy Tưởng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; xuất bản phẩm dưới dạng điện tử được cung cấp trực 

tuyến từ cơ sở dữ liệu hoặc từ mạng internet có thể tải xuống.   
 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, giọng nói, văn bản trên 
internet.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thông tin giải trí; dịch vụ giáo dục; thông tin giáo dục; dịch vụ 
cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.  

 

 
(210) 4-2015-32514 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 25.5.5; 21.3.21 
(591) Xanh lá, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần VCCORP   (VN) 
Số 01 phố Nguyễn Huy Tưởng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; xuất bản phẩm dưới dạng điện tử được cung cấp trực 

tuyến từ cơ sở dữ liệu hoặc từ mạng internet có thể tải xuống.   
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng Internet.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán trực tuyến trên mạng internet.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, giọng nói, văn bản trên 
internet.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thông tin giải trí; dịch vụ giáo dục; thông tin giáo dục; dịch vụ 
cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ xuất bản sách và tạp chí điện tử 
trực tuyến trên internet.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1997 

(210) 4-2015-32516 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A1.1.10; 2.9.1; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, xanh lá non 

(540) 

  

(731) Bệnh viện nhi đồng tỉnh Đồng 
Nai  (VN) 
Xa lộ Hà Nội, khu phố 5, phường Tân 
Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước uống đóng bình.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh.  
 

 
(210) 4-2015-32517 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Hộ Kinh Doanh Kẹo Dừa Thái 

Hòa   (VN) 
Số 352D, khu phố 4, phường 5, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thạch dừa. 
 

Nhóm 30: Kẹo dừa. 
 

 
(210) 4-2015-32519 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.9; 26.7.25; 26.1.1 
(731) SUZHOU DAKE MACHINERY CO., 

LTD.   (CN) 
Room 618, Building Number 1, Lucky 
City Commercial Center, Suzhou 
Industrial Park, Suzhou City, Jiangsu 
Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ khoan; chìa vặn vít; cưa [dụng cụ cầm tay]; cờ lê [dụng cụ cầm tay]; 

cái kìm; kẹp [dùng cho thợ mộc hoặc thợ đóng thùng]; búa [dụng cụ cầm tay]; rìu; đục; 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1998 

cái bào [dụng cụ cầm tay]; bào rãnh [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ đóng đinh [dụng cụ cầm 

tay]; giũa [dụng cụ]; dùi [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ tán đinh [công cụ cầm tay]; chìa 

khóa sáu cạnh để vặn ốc (công cụ cầm tay); kích nâng, vận hành bằng tay; túi đựng bộ đồ 

nghề cầm tay (có chứa dụng cụ); đồ để giữ dụng cụ cầm tay; dụng cụ nông nghiệp, thao 

tác thủ công; dụng cụ làm vườn [công cụ cầm tay thao tác thủ công]; dụng cụ để mài 

[dụng cụ cầm tay]; súng bắn keo (dụng cụ cầm tay, không dùng điện); dao pha [dao]; mũi 

khoan [dụng cụ cầm tay]; đĩa mài bằng đá nhám; lưỡi cưa [bộ phận của dụng cụ cầm tay].  
 

 
(210) 4-2015-32520 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.1; 26.4.9; 26.7.25; 26.1.1 

(731) SUZHOU DAKE MACHINERY CO., 

LTD.   (CN) 

Room 618, Building Number 1, Lucky 

City Commercial Center, Suzhou 

Industrial Park, Suzhou City, Jangsu 

Province, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ để cân; cân; dụng cụ đo; thước ni vô đo mức thăng bằng; 

com pa đo ngoài; đồng hồ vạn năng số; ampe kìm; đầu dây tiếp dẫn; quần áo bảo hộ 

phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ và phòng chống cháy; mũ bảo hiểm; găng tay 

bảo hộ phòng chống tai nạn; mặt nạ phòng độc [không dùng cho hô hấp nhân tạo]; giày 

bảo hộ phòng chống tai nạn, bức xạ và lửa; kính bảo hộ cho thể thao; vật đệm đầu gối cho 

người lao động; hộp pin; thiết bị nạp ắc quy; dây cáp điện; dây điện; cầu dao điện; máy 

biến thế [điện]; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện].  
 

 
(210) 4-2015-32521 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.1; 26.7.5 

(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 

(731) Công ty TNHH nhựa chính xác 
Tây Hà  (VN) 
Thôn Phú Đa, xã Đức Thượng, huyện 

Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi cho trẻ em; trò chơi ghép hình; kính vạn hoa; mô hình đồ chơi; đồ chơi 

nhồi bông; đĩa bay (đồ chơi).  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
1999 

(210) 4-2015-32522 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.1.6; A3.1.24; 4.5.12; 4.5.13 
(591) Xanh dương nhạt, xanh tím than, xanh da 

trời, vàng, đỏ cam, hồng, trắng, đen, 
vàng cam, đỏ, nâu, xanh lá cây, tím 

(731) Công ty TNHH nhựa chính xác 
Tây Hà  (VN) 
Thôn Phú Đa, xã Đức Thượng, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi cho trẻ em; trò chơi ghép hình; kính vạn hoa; mô hình đồ chơi; đồ chơi 

nhồi bông; đĩa bay (đồ chơi).  
 

 
(210) 4-2015-32523 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH tư vấn y dược 

Quốc Tế   (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-32524 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.15; A2.1.16; A2.1.23; 25.1.25 
(591) Vàng, xanh dương, xanh lá cây, xanh lá 

mạ, trắng, nâu, đỏ, đỏ nhạt, đen, vàng, 
trắng, đỏ cam, ghi, vàng cam 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm UNESFRANCE   (VN) 
No03-LK38, khu đất dịch vụ LK20 A,B, 
phường Dương Nội, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
2000 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-32525 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.15.21; 26.3.2; 25.5.1; A5.5.20 
(591) Đỏ, trắng, đen, xanh ngọc, xanh dương, 

xanh lá cây, xanh lá mạ, nâu, vàng, vàng 
cam, ghi, tím hồng, xám 

(731) Đặng Thị ái Liêng  (VN) 
Số 1A217/2, ấp 1, xã Phạm Văn Hai, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Kem béo thực vật (kem không chứa sữa được làm trên cơ sở cazein) để dùng 

với cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-32526 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, 
rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 
dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng 
cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
2001 

(210) 4-2015-32527 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ gia công dược liệu từ cây thuốc nam. 
 
 

(210) 4-2015-32528 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 44: Bệnh viện; phòng khám bệnh đa khoa; dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc; thẩm mỹ 
viện và vật lý trị liệu; nhà điều dưỡng; gieo trồng cây thuốc. 

 
 

(210) 4-2015-32529 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế như: dao kéo phẫu thuật; dụng cụ tránh thai; que 
thử thai; bao cao su; bơm kim tiêm dùng một lần; dây truyền dịch. 

 
 

(210) 4-2015-32530 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
2002 

(511)   Nhóm 31: Con giống vật nuôi làm thuốc; cây giống dược liệu; hạt giống dược liệu; con 
giống dược liệu; trái cây tươi; rau tươi. 

 

 
(210) 4-2015-32531 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vốtca; rượu uýtky; rượu branđi; rượu gạo; rượu vang; rượu hoa quả.  

 

 
(210) 4-2015-32532 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ gia công dược liệu từ cây thuốc nam.  

 

 
(210) 4-2015-32533 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Bệnh viện; phòng khám bệnh đa khoa; dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc; thẩm mỹ 

viện và vật lý trị liệu; nhà điều dưỡng; gieo trồng cây thuốc. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
2003 

(210) 4-2015-32534 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bánh; kẹo; bột ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2015-32535 (220) 19.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 5.3.11; A5.3.15; 25.5.2; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, da cam, xanh lá mạ, đen, 

vàng, trắng, xanh da trời 
(731) Công ty TNHH sản xuất dịch 

vụ thương mại Trung Hiệp Lợi  
(VN) 
40 Trần Ngọc Diện, khu phố 1, phường 
Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-32536 (220) 19.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.5; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Trắng, đỏ, đen 
(731) Lê Thanh Châu  (VN) 

296/20 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; cặp sách; va li.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; tất (vớ) thể thao; găng tay (thời trang); thắt lưng (thời 
trang). 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
2004 

(210) 4-2015-32537 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 17.2.5; 17.2.17 

(591) Tím, trắng, vàng 

(731) Nguyễn Xuân Thanh  (VN) 
93 Hàng Bông, phường Hàng Bông, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ trang sức; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm. 
 

Nhóm 36: Định giá đồ trang sức; dịch vụ quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho 

thuê bất động sản; dịch vụ tư vấn và quản lý tài chính; dịch vụ thu đổi ngoại tệ. 
 

 
(210) 4-2015-32538 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Vĩnh Thạnh  (VN) 
B2-01 Nam Thiên 2, Phú Mỹ Hưng, Hà 

Huy Tập, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-32539 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.12 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
trực tuyến Vifami  (VN) 
Phòng 1703, tòa 18T2, đường Lê Văn 

Lương, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 27: Thảm nhà tắm; thảm chùi chân sau khi tắm; thảm chùi chân ở cửa; thảm chống 
trơn trượt; tấm phủ sàn bằng nhựa vinyl; thảm. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
2005 

(210) 4-2015-32543 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.3; 1.15.23; 3.11.7 
(731) NINGBO RUNNER INDUSTRIAL 

CORPORATION  (CN) 
Lingang Ind.Zone Xizhou, Xiangshan, 
Ningbo, Zhejiang, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; hệ thống lọc khí (dùng cho thiết bị điều hòa không 
khí); thiết bị và hệ thống thông gió (điều hòa không khí); phụ tùng thiết bị điều hòa không 
khí; thiết bị làm sạch không khí; bộ điều chỉnh thông gió. 

 
 

(210) 4-2015-32544 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.3; 1.15.23; 3.11.7 
(731) NINGBO RUNNER INDUSTRIAL 

CORPORATION  (CN) 
Lingang Ind.Zone Xizhou, Xiangshan, 
Ningbo, Zhejiang, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Kim loại chống ma sát; dải băng bằng kim loại để buộc; bu lông bằng kim loại; 
vòng đai kim loại để kết nối ống dẫn; kim loại bịt đầu ống; đai ốc bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-32545 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) NINGBO RUNNER INDUSTRIAL 

CORPORATION  (CN) 
Lingang Ind.Zone Xizhou, Xiangshan, 
Ningbo, Zhejiang, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; hệ thống lọc khí (dùng cho thiết bị điều hòa không 
khí); thiết bị và hệ thống thông gió (điều hòa không khí); phụ tùng thiết bị điều hòa không 
khí; thiết bị làm sạch không khí; bộ điều chỉnh thông gió. 

 

 
(210) 4-2015-32546 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) NINGBO RUNNER INDUSTRIAL 

CORPORATION  (CN) 
Lingang Ind.Zone Xizhou, Xiangshan, 
Ningbo, Zhejiang, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
2006 

(511)   Nhóm 06: Kim loại chống ma sát; dải băng bằng kim loại để buộc; bu lông bằng kim loại; 
vòng đai kim loại để kết nối ống dẫn; kim loại bịt đầu ống; đai ốc bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-32547 (220) 19.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A1.5.3; A26.11.8; A26.11.7 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Khang Thịnh Phát  (VN) 
26 đường 34, khu phố 2, phường Bình 
An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được; vật 
liệu bằng kim loại dùng cho đường sắt; cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn 
điện; hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt; ống dẫn và ống bằng kim loại; két 
sắt an toàn; sản phẩm kim loại thường không xếp trong các nhóm khác; quặng kim loại. 

 

Nhóm 19: ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng; asphan, hắc ín, bitum; các công 
trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được; đài kỷ niệm phi kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-32548 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A24.15.7; 24.15.2 
(591) Hồng, trắng, tím nhạt, xanh dương, xanh 

ngọc, hồng nhạt 
(731) Công ty TNHH Long Hải  (VN) 

Cụm công nghiệp I, xã Gia Xuyên, 
huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; đồ uống hỗn hợp không chứa cồn. 
 

 
(210) 4-2015-32549 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.21; A25.7.7 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, đen, da cam, nâu đỏ
(731) Công ty TNHH Long Hải  (VN) 

Cụm công nghiệp I, xã Gia Xuyên, 
huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Thạch rau câu/thạch trái cây (thạch dùng cho thực phẩm); sản phẩm sữa. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
2007 

(210) 4-2015-32550 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 25.3.1 
(591) Vàng, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Long Hải  (VN) 

Cụm công nghiệp I, xã Gia Xuyên, 
huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thạch rau câu/ thạch trái cây; sản phẩm từ sữa. 
 

 
(210) 4-2015-32551 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.13; 5.3.20; 5.3.11; 3.7.17 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt 
(731) Công ty TNHH Long Hải  (VN) 

Cụm công nghiệp I, xã Gia Xuyên, 
huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 

(540) 

 (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; đồ uống hỗn hợp không chứa cồn. 
 

 
(210) 4-2015-32552 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Hồng 
(731) Công ty TNHH Long Hải  (VN) 

Cụm công nghiệp I, xã Gia Xuyên, 
huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thạch rau câu/ thạch trái cây; sản phẩm từ sữa. 
 

 
(210) 4-2015-32554 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.2; A25.7.3 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân dịch 
vụ Văn Quang  (VN) 
96 Cao Thắng, phường 4, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng ăn uống; 
quán ăn tự phục vụ.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
2008 

(210) 4-2015-32557 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất áo mưa Thành Nam  
(VN) 
Phố Trương, xã Lam Sơn, huyện Thanh 
Miện, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: áo mưa. 
 

 
(210) 4-2015-32558 (220) 19.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(591) Đỏ, cam, xanh dương (540) 

  

(731) Công ty TNHH tin học viễn 
thông Việt Tin  (VN) 
1K Ngô Văn Sở, phường 13, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính. 
 

(210) 4-2015-32559 (220) 19.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 2.1.1; 2.1.11; A2.1.18; 26.1.1 
(591) Đen, đỏ, vàng, xám 

(540) 

  

(731) Lâm Thị Kim Phượng  (VN) 
45 Nguyễn Thái Bình, phường 4, Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng phục vụ ăn uống tại chỗ.  
 
 

(210) 4-2015-32560 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH nông sản thực 
phẩm TUBICO  (VN) 
630/87 Thống Nhất, phường 15, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Sứa ăn liền. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
2009 

(210) 4-2015-32561 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Lưu Gia Bảo  (VN) 
155/41 Phó Cơ Điều, phường 6, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp, phụ tùng xe đạp.  
 

 
(210) 4-2015-32562 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thuốc thú y 
Trung ương NAVETCO  (VN) 
29 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y, thuốc dùng cho ngành thủy hải sản.  
 

 
(210) 4-2015-32563 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A25.7.21; 26.3.23 
(591) Xanh cốm, xanh da trời, tím, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất dịch vụ Tân Nam Phát  
(VN) 
Lô E2-1, KCN Đức Hòa 1, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 19: Tấm ván sàn nhựa nội thất PVC; tấm ván sàn gỗ nội thất.  
 
 

(210) 4-2015-32564 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.5.1; A5.3.15; A5.3.13; 5.9.24 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh tím than, xanh da 

trời, xanh lá mạ, da cam, nâu, tím, vàng 
nhạt 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại tổng hợp Nhật Minh   (VN) 
Xã Đoàn Thượng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh 
Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
2010 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

 
(210) 4-2015-32565 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.5.1; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đỏ, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại tổng hợp Nhật Minh   (VN) 
Xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh 
Hải Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-32567 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh da trời, đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Tấn 

Hưng   (VN) 
C16/6A Huỳnh Bá Chánh, xã Tân Kiến, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 30: Gạo, hạt tiêu, cà phê chế biến.  

 

 
(210) 4-2015-32569 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.1.1; 5.7.1; A2.1.19; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Tấn 

Hưng   (VN) 
C16/6A Huỳnh Bá Chánh, xã Tân Kiến, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè; hạt tiêu; gạo; bột và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
2011 

(210) 4-2015-32570 (220) 19.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 2.3.9; A2.3.16 
(591) Xanh da trời, vàng, đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Tấn 

Hưng   (VN) 
C16/6A Huỳnh Bá Chánh, xã Tân Kiên, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); hạt tiêu; gạo; bột và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc. 
 
 

(210) 4-2015-32571 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.3.9; A2.3.16 
(591) Xanh da trời, xanh nước biển, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Tấn 

Hưng   (VN) 
C16/6A Huỳnh Bá Chánh, xã Tân Kiên, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); hạt tiêu; gạo; bột và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc. 
 
 

(210) 4-2015-32572 (220) 19.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.1 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Tấn 

Hưng   (VN) 
C16/6A Huỳnh Bá Chánh, xã Tân Kiên, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thương mại cụ thể: mua bán phân bón các loại.  
 
 

(210) 4-2015-32573 (220) 19.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.7; 3.7.16; A25.1.10; A1.5.3 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Tấn 
Hưng  (VN) 
C16/6A Huỳnh Bá Chánh, xã Tân Kiên, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
2012 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); hạt tiêu; gạo; bột và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2015-32574 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.2.1; A1.1.10; 26.1.1; A1.1.5 
(591) Đỏ, xanh nước biển, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Tấn 

Hưng   (VN) 
C16/6A Huỳnh Bá Chánh, xã Tân Kiên, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); hạt tiêu; gạo; bột và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2015-32575 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A17.2.2; A26.4.24; 5.7.1; 26.4.1 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Tấn 

Hưng  (VN) 
C16/6A Huỳnh Bá Chánh, xã Tân Kiên, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 30: Hàng nông sản chế biến các loại như: gạo nếp, gạo, ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2015-32576 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.5.1; A25.1.10; 

5.7.1; A11.1.19 
(591) Xanh da trời, đỏ, vàng, trắng, nâu 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Tấn 

Hưng  (VN) 
C16/6A Huỳnh Bá Chánh, xã Tân Kiên, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 30: Hạt tiêu. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
2013 

(210) 4-2015-32577 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.15; 24.1.1; 26.1.2; 25.1.5; 1.15.5; 

A7.1.12; 7.1.6; 26.4.3; A5.1.5; 
A25.1.10; 6.6.25; A6.3.13 

(591) Xanh lá cây, xanh tím than, tím, trắng, 
vàng, đỏ, ghi xám 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Bình Tây  (VN) 
Khu A, lô L01-03-05-07-09A, đường số 
8, khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 30: Phở ăn liền; mì ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền; nước tương. 
 

 
(210) 4-2015-32578 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 25.7.25; A25.7.8; 26.1.1; A11.1.6; 8.7.5 
(591) Xanh đậm, xanh lá cây, trắng, vàng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Bình Tây   (VN) 
Khu A, lô L01-03-05-07-09A, đường số 
8, khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Phở ăn liền; mì ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền; nước tương. 
 
 

(210) 4-2015-32579 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.15; 5.3.11; 5.7.1; A11.3.20; 25.5.2; 

5.9.19; 8.7.5 
(591) Vàng, đỏ, đen, xanh lá cây, xanh da trời 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Bình Tây   (VN) 
Khu A, lô L01-03-05-07-09A, đường số 
8, khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
2014 

(511)   Nhóm 30: Phở ăn liền; mì ăn liền; miến; nước tương; tương ớt. 
 

 
(210) 4-2015-32580 (220) 19.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 5.3.11; A5.3.15; 26.1.1; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh tím than, xanh lá 

cây, xanh lá mạ, ghi xám 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Bình Tây   (VN) 
Khu A, lô L01-03-05-07-09A, đường số 
8, khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Phở ăn liền; mì ăn liền; miến; nước tương; tương ớt. 
 

 
(210) 4-2015-32581 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.3.11; A5.3.15; 26.1.1; 26.1.2; 26.4.3; 

A7.1.12; 7.1.6; 1.15.5; 25.1.6; 6.6.25; 
A6.3.13; 24.1.1 

(591) Xanh lá cây, xanh tím than, xanh lá mạ, 
trắng, vàng, đỏ, ghi xám 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Bình Tây   (VN) 
Khu A, lô L01-03-05-07-09A, đường số 
8, khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Phở ăn liền; mì ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền; nước tương. 
 

 
(210) 4-2015-32583 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-
ku, Tokyo 107-8556 Japan 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô; xe ô tô tải; xe địa hình 4 bánh ATV, xe địa hình đa nhiệm UTV; xe máy 
tay ga; xe tải chở hành lý hoặc người, xe đạp; xe máy, xe buýt, xe đa dụng; thân xe cộ; 
mui cho xe cộ; khung gầm cho xe cộ; khung xe; cửa kính cho xe cộ; cửa cho xe cộ; thanh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
2015 

xoắn cho xe cộ; phanh cho xe cộ; thanh chắn va đập cho xe cộ; khớp ly hợp cho xe cộ mặt 
đất, cơ cấu nối ghép cho xe cộ mặt đất, còi điện cho xe cộ; bình xăng cho xe cộ; lò xo và 
nhíp giảm xóc dành cho xe cộ; giá để lốp cho xe cộ; giá để hành lý cho xe cộ; khung ắc 
quy cho xe cộ; trục quay (bán trục) cho xe cộ; trục cho xe cộ; vỏ bọc tay lái cho xe cộ; 
bánh xe cộ; vỏ bọc cho bánh xe cộ; đai truyền động cho xe cộ mặt đất; xích truyền động 
cho xe cộ mặt đất; trục truyền động cho xe cộ mặt đất; moay-ơ cho xe cộ; nắp chụp 
moay-ơ cho xe cộ; vành bánh xe cho xe cộ; gương chiếu hậu cho xe cộ; cần gạt cho kính 
chắn gió; cần gạt nước; động cơ cho xe cộ mặt đất; mô tơ cho xe cộ trên mặt đất; động cơ 
điện cho xe cộ mặt đất; vô lăng cho phương tiện mặt đất; chân chống cho phương tiện mặt 
đất; xích cho phương tiện mặt đất. 

 

 
(210) 4-2015-32584 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần đầu tư dầu 

khí Đại Việt  (VN) 
Số 10, ngõ 3, đường Thanh Lãm, phường 
Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn tường. 
 

 
(210) 4-2015-32585 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần đầu tư dầu 

khí Đại Việt   (VN) 
Số 10, ngõ 3, đường Thanh Lãm, phường 
Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn tường. 
 

 
(210) 4-2015-32586 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần đầu tư dầu 

khí Đại Việt   (VN) 
Số 10, ngõ 3, đường Thanh Lãm, phường 
Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn tường. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
2016 

(210) 4-2015-32587 (220) 19.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A3.13.6; A3.13.24 
(591) Trắng, đỏ, đen, vàng, tím, hồng, da cam, 

xanh lá cây, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Mai Phương  (VN) 
118/32A Phan Huy ích, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu khai vị; chiết xuất trái cây [có cồn]; rượu vang.  
 
 

(210) 4-2015-32588 (220) 19.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 3.9.16; A26.4.24 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Mai Phương   (VN) 
118/32A Phan Huy ích, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu khai vị; chiết xuất trái cây [có cồn]; rượu vang.  
 

 
(210) 4-2015-32589 (220) 19.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 5.3.6; 2.9.1 
(591) Trắng, đỏ, đen, xám 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Mai Phương   (VN) 
118/32A Phan Huy ích, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu khai vị; chiết xuất trái cây [có cồn]; rượu vang.  
 

 
(210) 4-2015-32590 (220) 19.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 6.1.2 
(591) Trắng, vàng, tím, đen 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Mai Phương   (VN) 
118/32A Phan Huy ích, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu khai vị; chiết xuất trái cây [có cồn]; rượu vang.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
2017 

(210) 4-2015-32591 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 19.1.1; A19.1.5 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Mai Phương   (VN) 
118/32A Phan Huy ích, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu khai vị; chiết xuất trái cây [có cồn]; rượu vang.  
 
 

(210) 4-2015-32592 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.15; 5.7.12; A5.7.22; 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xanh lá cây, vàng 

cam, xám, nâu 
(731) Công ty cổ phần bột giặt Lix  

(VN) 
Số 3, đường số 2, khu phố 4, phường 
Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén; bột giặt; nước giặt quần áo; nước xả làm mềm vải; nước tẩy vết 
bẩn; nước rửa tay. 

 
 

(210) 4-2015-32593 (220) 19.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 25.5.2; 5.7.12; A5.7.22; 

A11.3.23 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, vàng, xanh lá 

cây, cam, xám 
(731) Công ty cổ phần bột giặt Lix  

(VN) 
Số 3, đường số 2, khu phố 4, phường 
Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén; bột giặt; nước giặt quần áo; nước xả làm mềm vải; nước tẩy vết 
bẩn; nước rửa tay. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
2018 

(210) 4-2015-32594 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.4.5; A26.4.6; A1.1.2; A1.1.9 
(591) Xanh, đỏ 
(731) Công ty TNHH Haduba Việt 

Nam  (VN) 
Số 153 Bùi Xương Trạch, phường 
Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ ngũ kim (khóa cửa, chốt cài, tay nắm cửa sổ và cửa ra vào), các 
loại cửa: cửa kính, cửa chịu lực, cửa tự động, thang máy, hàng điện tử, điện lạnh, máy nén 
khí, phụ kiện máy nén khí, thiết bị điện (biến tần, aptomat, máy cắt chân không, khởi 
động từ, rơ le nhiệt, cảm biến quang, cảm biến từ, công tắc điện, ổ cắm điện, cầu chì, dây 
điện, dây cáp điện), đồng hồ đo điện đa chức năng, dụng cụ thi công thủy lực (kìm cắt 
cáp, kìm ép đầu cốt, thiết bì đột lỗ, thiết bị gia công thanh cái), bơm nước, bơm hóa học, 
bơm xử lý nước thải, tháp làm mát và phụ kiện, tủ sơn tĩnh điện, ổn áp, biến áp, máy tiện, 
máy phay, thiết bị dò khí ga, đầu dò khí nổ, vật liệu xây dựng kim loại và phi kim loại, 
thiết bị nghe nhìn; đại lý xuất nhập khẩu các sản phẩm trên. 

 
 

(210) 4-2015-32596 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12; A26.11.8; 

26.3.23 
(591) Xanh nõn chuối, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần trà Tân An  
(VN) 
Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

 

(511)   Nhóm 30: Trà; trà ướp lạnh, trà đã đông lạnh; đồ uống trên cơ sở trà; hương liệu cho đồ 
uống, trừ tinh dầu.  

 
 

(210) 4-2015-32597 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) NETEASE (HONG KONG) LIMITED  

(HK) 
1/F, Xiu Ping Commercial Building, 104 
Jervois Street, Sheung Wan, Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; chương trình trò 
chơi máy tính; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; tập tin âm nhạc tải về từ Internet; 
thiết bị ghi hình ảnh; phim hoạt hình. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
2019 

(210) 4-2015-32598 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) NETEASE (HONG KONG) LIMITED  

(HK) 

1/F, Xiu Ping Commercial Building, 104 

Jervois Street, Sheung Wan, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò 

chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ đại lý bán vé [giải trí]; dịch vụ tổ chức các hoạt 

động giải trí; sản xuất phim, trừ phim quảng cáo.  
 

 
(210) 4-2015-32599 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A5.3.13; 6.1.2; 26.4.2; A26.4.24 

(731) Đỗ Thị Hồng Ngọc  (VN) 
Số 67, tổ 4, khu 1, thị trấn Tân Phú, 

huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 18: Ví; túi xách; túi đựng chai nước; túi đựng máy tính (không thiết kế chuyên 

dụng); túi đựng máy tính bảng (không thiết kế chuyên dụng). 

 

Nhóm 24: Vỏ gối; chăn; vỏ chăn; ga; vỏ đệm; khăn tắm.  
 

 
(210) 4-2015-32600 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 4.3.5 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cơ khí 17  (VN) 
Thôn Xuân Kỳ, xã Đông Xuân, huyện 

Sóc Sơn, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện; xe máy điện.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
2020 

(210) 4-2015-32601 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 4.3.5 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Cơ khí 17  (VN) 
Thôn Xuân Kỳ, xã Đông Xuân, huyện 
Sóc Sơn, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện, xe máy điện.  
 

 
(210) 4-2015-32604 (220) 19.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A11.3.20; 5.9.19; 1.15.15; A5.5.20 
(591) Xanh nước biển, xanh tím, vàng, đỏ, cam
(731) Công ty cổ phần Liwayway 

Việt Nam  (VN) 
Số 14, đường số 5, khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 

(511)   Nhóm 29: Khoai tây rán giòn; thực phẩm ăn nhanh làm từ khoai tây; thực phẩm ăn nhanh 
(snack) trên cơ sở chất chiết xuất từ thịt, cá, gia cầm, rau thơm, thú săn; mứt trái cây (mứt 
ướt); nguyên liệu dùng làm súp; sản phẩm sữa.  

 

Nhóm 30: Sản phẩm làm từ ngũ cốc trên cơ sở thái lát và sấy khô; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh làm từ gạo; nướt xốt cho sa-lát; nước xốt các loại; 
bánh kẹo.  

 

 
(210) 4-2015-32605 (220) 19.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 8.7.8; 5.9.14; 25.7.25; A19.3.5 
(591) Đỏ, da cam, vàng nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần Liwayway 

Việt Nam   (VN) 
Số 14, đường số 5, khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 29: Khoai tây rán giòn, thực phẩm ăn nhanh có thành phần làm từ bí đỏ; thực phẩm 
ăn nhanh (snack) trên cơ sở chất chiết xuất từ thịt, cá, gia cầm, rau thơm, thú săn; mứt trái 
cây (mứt ướt); nguyên liệu dùng làm súp; sản phẩm sữa.    



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
2021 

Nhóm 30: Sản phẩm làm từ ngũ cốc trên cơ sở thái lát và sấy khô; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh làm từ gạo; nước xốt cho sa-lát; nước xốt các 
loại; bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2015-32606 (220) 19.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A19.3.5; 5.7.1; 5.3.20; 8.7.8 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng, cam 
(731) Công ty cổ phần Liwayway 

Việt Nam   (VN) 
Số 14, đường số 5, khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương   

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 29: Khoai tây rán giòn, thực phẩm ăn nhanh có thành phần làm từ bí đỏ; thực phẩm 

ăn nhanh (snack) trên cơ sở chất chiết xuất từ thịt, cá, gia cầm, rau thơm, thú săn; mứt trái 
cây (mứt ướt); nguyên liệu dùng làm súp; sản phẩm sữa.    

 
Nhóm 30: Sản phẩm làm từ ngũ cốc trên cơ sở thái lát và sấy khô; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh làm từ gạo; nước xốt cho sa-lát; nước xốt các 
loại; bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2015-32607 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.1.6; A3.1.24 
(731) DAEHAN FEED CO., LTD.   (KR) 

13, Bukseongpo-gil, Jung-gu, Incheon, 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn (cỏ khô/rơm) cho gia súc, gia cầm; thức ăn cho động vật; thức ăn cho 

vật nuôi trong nhà; thức ăn cho mèo; đồ ăn nhẹ cho vật nuôi trong nhà; thịt đóng hộp đã 
qua chế biến cho vật nuôi trong nhà.  

 

 
(210) 4-2015-32608 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) DAEHAN FEED CO., LTD.   (KR) 

13, Bukseongpo-gil, Jung-gu, Incheon, 
Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
2022 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn (cỏ khô/rơm) cho gia súc, gia cầm; thức ăn cho động vật; thức ăn cho 
vật nuôi trong nhà; thức ăn cho mèo; đồ ăn nhẹ cho vật nuôi trong nhà; thịt đóng hộp đã 
qua chế biến cho vật nuôi trong nhà.  

 

 
(210) 4-2015-32609 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.1.1; 26.5.1 
(731) H-D U.S.A., LLC   (US) 

3700 West Juneau Avenue, Milwaukee, 
WI 53208, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)
 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; sách; đề can dùng để dán trên tấm chắn bùn của xe cộ; bìa 
bọc quyển séc; lịch; đề can; tập an-bom ảnh; áp phích quảng cáo; xuất bản phẩm dạng in 
và tập bản đồ chỉ đường dạng in; sổ tay hướng dẫn dịch vụ (sửa chữa và bảo dưỡng) cho 
mô-tô; ca-ta-lô về các bộ phận của mô-tô; ca-ta-lô và sổ tập danh sách các phụ kiện; sách 
hướng dẫn và sổ tay hướng dẫn; thiệp chúc mừng, liên quan đến việc đi xe mô-tô; giấy ghi 
chú; bút và bút chì; tấm trải bàn làm bằng giấy; khăn ăn làm bằng giấy; ảnh chụp [được 
in]; tranh ảnh; túi bằng giấy hoặc chất dẻo dùng để bao gói và đóng gói.  

 

Nhóm 25: Quần áo khoác ngoài; áo len dài tay; dây đeo quần và dây đeo tất; khăn quàng 
cổ; khăn tay có hoa văn; áo khoác; áo choàng ngoài; áo gi-lê; găng tay [trang phục]; quần 
bò; quần da, không có đũng (của cao bồi) để mặc ngoài quần dài; quần soóc; mũ lưỡi trai; 
mũ; đồ đội đầu (trang phục); mũ len; mũ đi mưa; thắt lưng [trang phục]; cổ tay áo hay 
băng đeo cổ tay để thấm mô hôi [trang phục]; bộ áo liền quần; tất quần tất dệt kim; áo sát 
nách hở lưng và vai được cố định bằng dây buộc cổ; cà-vạt; váy ngủ; áo ngủ; quần áo ngủ 
(pi-ja-ma); quần; bộ quần áo đi mưa; áo mưa; áo sơ mi; áo nỉ chui đầu; quần nỉ; áo ba lỗ; 
áo phông; quần áo lót; bộ quần áo; dải băng buộc đầu hay đeo ngang trán [trang phục]; 
ghệt bó ống chân (trang phục giữ ấm chân); tạp dề; găng tay hở ngón; quần áo lót của phụ 
nữ; quần áo da; quần áo bơi; chân váy; yếm (không làm bằng giấy); đồ đi chân, cụ thể là 
giầy và bốt (giầy ống); mũ giấy [trang phục].  

 

Nhóm 26: Khuy; bộ móc gài (hai bên mép áo); ghim cài và kim khâu; đồ trang trí tóc và 
quần áo không bằng kim loại quý; khóa thắt lưng không bằng kim loại quý; cái móc gài 
của thắt lưng; dây khóa trượt; dây khóa kéo; khóa cài giày; đồ trang trí cho giày không 
bằng kim loại quý; ghim cài [không phải đồ trang sức]; huy hiệu dùng để đeo, không làm 
bằng kim loại quý; phù hiệu thêu dùng để trang trí; đai trang trí bốt (giày ống), không 
bằng kim loại quý.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức câu lạc bộ thành viên cho những người có đam mê xe mô-tô và 
tổ chức các hoạt động và dịch vụ của câu lạc bộ xe mô-tô, bao gồm sắp xếp và tiến hành 
các cuộc thi lái xe mô-tô đường trường, cuộc thi về xe mô-tô; dịch vụ giải trí; dịch vụ về 
giáo dục giảng dạy; và dịch vụ trò chơi/đánh bạc.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống và dịch vụ quầy rượu; dịch vụ đặt chỗ trước nơi lưu 
trú tạm thời; dịch vụ cho thuê nơi lưu trú tạm thời; sắp xếp, tổ chức và cung cấp thông tin 
về món ăn, nhà nghỉ hoặc nơi lưu trú qua đêm cho nhóm người hoặc cá nhân đi du lịch 
bằng xe mô-tô.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
2023 

(210) 4-2015-32610 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 3.7.1; 24.1.1; 25.1.6; 3.7.16 

(731) H-D U.S.A., LLC    (US) 

3700 West Juneau Avenue, Milwaukee, 

WI 53208, USA   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; sách; đề can dùng để dán trên tấm chắn bùn của xe cộ; bìa 

bọc quyển séc; lịch; đề can; tập an-bom ảnh; áp phích quảng cáo; xuất bản phẩm dạng in 

và tập bản đồ chỉ đường dạng in; sổ tay hướng dẫn dịch vụ (sửa chữa và bảo dưỡng) cho 

mô-tô; ca-ta-lô về các bộ phận của mô-tô; ca-ta-lô và sổ tập danh sách các phụ kiện; sách 

hướng dẫn và sổ tay hướng dẫn; thiệp chúc mừng, liên quan đến việc đi xe mô-tô; giấy ghi 

chú; bút và bút chì; tấm trải bàn làm bằng giấy; khăn ăn làm bằng giấy; ảnh chụp [được 

in]; tranh ảnh; túi bằng giấy hoặc chất dẻo dùng để bao gói và đóng gói.    

 

Nhóm 25: Quần áo khoác ngoài; áo len dài tay; dây đeo quần và dây đeo tất; khăn quàng 

cổ; khăn tay có hoa văn; áo khoác; áo choàng ngoài; áo gi-lê; găng tay [trang phục]; quần 

bò; quần da, không có đũng (của cao bồi) để mặc ngoài quần dài; quần soóc; mũ lưỡi trai; 

mũ; đồ đội đầu (trang phục); mũ len; mũ đi mưa; thắt lưng [trang phục]; cổ tay áo hay 

băng đeo cổ tay để thấm mồ hôi [trang phục]; bộ áo liền quần; tất quần tất dệt kim; áo sát 

nách hở lưng và vai được cố định bằng dây buộc cổ; cà-vạt; váy ngủ; áo ngủ; quần áo ngủ 

(pi-ja-ma); quần; bộ quần áo đi mưa; áo mưa; áo sơ mi; áo nỉ chui đầu; quần nỉ; áo ba lỗ; 

áo phông; quần áo lót; bộ quần áo; dải băng buộc đầu hay đeo ngang trán [trang phục]; 

ghệt bó ống chân (trang phục giữ ấm chân); tạp dề; găng tay hở ngón; quần áo lót của phụ 

nữ; quần áo da; quần áo bơi; chân váy; yếm (không làm bằng giấy); đồ đi chân, cụ thể là 

giầy và bốt (giầy ống); mũ giấy [trang phục].   

 

Nhóm 26: Khuy; bộ móc gài (hai bên mép áo); ghim cài và kim khâu; đồ trang trí tóc và 

quần áo không bằng kim loại quý; khóa thắt lưng không bằng kim loại quý; cái móc gài 

của thắt lưng; dây khóa trượt; dây khóa kéo; khóa cài giày; đồ trang trí cho giày không 

bằng kim loại quý; ghim cài [không phải đồ trang sức]; huy hiệu dùng để đeo, không làm 

bằng kim loại quý; phù hiệu thêu dùng để trang trí; đai trang trí bốt (giày ống), không 

bằng kim loại quý.    

 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức câu lạc bộ thành viên cho những người có đam mê xe mô-tô và 

tổ chức các hoạt động và dịch vụ của câu lạc bộ xe mô-tô, bao gồm sắp xếp và tiến hành 

các cuộc thi lái xe mô-tô đường trường, cuộc thi về xe mô-tô; dịch vụ giải trí; dịch vụ về 

giáo dục giảng dạy; và dịch vụ trò chơi/đánh bạc.    

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống và dịch vụ quầy rượu; dịch vụ đặt chỗ trước nơi lưu 

trú tạm thời; dịch vụ cho thuê nơi lưu trú tạm thời; sắp xếp, tổ chức và cung cấp thông tin 

về món ăn, nhà nghỉ hoặc nơi lưu trú qua đêm cho nhóm người hoặc cá nhân đi du lịch 

bằng xe mô-tô.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
2024 

(210) 4-2015-32611 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Phạm Văn Cương  (VN) 
Xóm 5, thôn Đồng Lư Chung, xã Chân 

Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn phủ; sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; sơn chịu lửa.  

 

Nhóm 35: Xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán các sản phẩm sau: sơn, sơn lót, sơn phủ, sơn 

chống gỉ, sơn diệt khẩu, sơn chịu lửa.  
 

 
(210) 4-2015-32612 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Văn Hiển  (VN) 
Số 256 đường Hòa Bình, thị trấn Trần 

Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn phủ; sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; sơn chịu lửa.  

 

Nhóm 35: Xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán các sản phẩm sau: sơn, sơn lót, sơn phủ, sơn 

chống gỉ, sơn diệt khẩu, sơn chịu lửa.  
 

 
(210) 4-2015-32613 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 1.3.1; A1.3.17 

(591) Đỏ, trắng, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
KINGDOM OF LIGHTS  (VN) 
Số 8, ngõ 90 phố Hoàng Ngân, phường 

Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Đèn hồ quang; đèn chiếu sáng; đèn gắn trên trần nhà; đèn treo; đèn xoắn; đèn 

điện.  

 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; 

mua bán các sản phẩm sau: đèn hồ quang, đèn chiếu sáng, đèn gắn trên trần nhà, đèn treo, 

đèn xoắn, đèn điện, đèn led.   
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
2025 

(210) 4-2015-32614 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.1; 25.12.1; A17.1.2 

(591) Vàng cam, xanh đậm, xanh dương, trắng

(731) Ngân hàng trách nhiệm hữu 
hạn một thành viên Shinhan 
Việt Nam   (VN) 
Tầng trệt, tầng lửng, tầng 2,3 tòa nhà 

Empress, số 138-142 Hai Bà Trưng, 

phường ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính tiền điện tử; máy rút tiền tự động; thiết bị thanh toán tại nơi bán hàng; 

máy đếm và phân loại tiền; máy tính; thẻ tín dụng từ tính được mã hóa; máy điện tử để 

đọc thẻ tín dụng và ghi lại các giao dịch tài chính; phần mềm giao tiếp máy tính để cho 

phép khách hàng truy cập vào thông tin tài khoản ngân hàng và giao dịch ngân hàng; thẻ 

thanh toán được mã hóa; thẻ lệ phí được mã hóa; thẻ từ được mã hóa; thẻ ngân hàng được 

mã hóa; thẻ tín dụng được mã hóa; thẻ ghi nợ được mã hóa, tệp dữ liệu điện tử có thể tải 

xuống được gồm các mẫu thuế thu nhập và hướng dẫn sử dụng; thiết bị dùng để thực hiện 

thanh toán điện tử; phần mềm và phần cứng máy tính sử dụng để quản lý mạng lưới trong 

ngân hàng trực tuyến; thẻ từ trả trước được mã hóa; thiết bị phát hiện tiền giả; thẻ chìa 

khóa được mã hõa; máy lập hóa đơn; bộ đọc mã vạch; thiết bị ngoại vi máy vi tính; phần 

mềm máy tính ghi sẵn; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được].  

 

Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tư vấn tài chính; quản lý tài sản tài chính; cho vay 

thương mại; cho vay thế chấp; cung cấp dịch vụ cho vay và thế chấp tại nhà hàng quỹ tiết 

kiệm và cho vay; ngân hàng thế chấp; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ ủy thác quản lý tài 

chính; dịch vụ thu đổi ngoại tệ; giao dịch ngoại hối; dịch vụ môi giới chứng khoán; dịch 

vụ quản lý và môi giới tài chính trong lĩnh vực chứng khoán cụ thể trong lĩnh vực cổ phần, 

tài sản tương lai, cổ phiếu, trái phiếu và các loại chứng khoán khác; dịch vụ bảo hiểm; 

định giá tài chính; tư vấn tài chính; tư vấn và thẩm tra tín dụng, dịch vụ nghiên cứu tài 

chính; dịch vụ tín dụng và cho vay; dịch vụ đầu tư; cung cấp thông tin về bảo hiểm; tư vấn 

về bảo hiểm; bảo lãnh phát hành bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ đánh giá và phân 

tích tài chính; thông tin về tài chính; quản lý tài chính; dịch vụ thanh toán nợ trước khi 

giải thể [dịch yụ tài chính]; kiểm tra ngân phiếu [séc thanh toán]; dịch vụ phát hành thẻ 

tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ chuyển tiền điện tử; dịch vụ đổi tiền; bảo hiểm y tế; 

cho vay [tài chính]; quỹ tương hỗ; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; dịch vụ trả lương hưu; 

quỹ hỗ trợ tài chính cho các tổ chức thương mại; quỹ hỗ trợ tài chính cho các nhà sáng 

chế; quỹ hỗ trợ tài chính cho các công ty liên doanh; quỹ hỗ trợ tài chính cho các tổ chức 

nghiên cứu; dịch vụ quỹ tiết kiệm; cung cấp thông tin tài chính thông qua một trang web; 

ngân hàng điện tử qua mạng máy tính toàn cầu (dịch vụ ngân hàng trực tuyến).  
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(210) 4-2015-32615 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.1; 25.12.1; A17.1.2 

(591) Vàng cam, đỏ, xanh dương, xanh đậm, 

trắng 

(731) Ngân hàng trách nhiệm hữu 
hạn một thành viên Shinhan 
Việt Nam    (VN) 
Tầng trệt, tầng lửng, tầng 2,3 tòa nhà 

Empress, số 138-142 Hai Bà Trưng, 

phường ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính tiền điện tử; máy rút tiền tự động; thiết bị thanh toán tại nơi bán hàng; 

máy đếm và phân loại tiền; máy tính; thẻ tín dụng từ tính được mã hóa; máy điện tử để 

đọc thẻ tín dụng và ghi lại các giao dịch tài chính; phần mềm giao tiếp máy tính để cho 

phép khách hàng truy cập vào thông tin tài khoản ngân hàng và giao dịch ngân hàng; thẻ 

thanh toán được mã hóa; thẻ lệ phí được mã hóa; thẻ từ được mã hóa; thẻ ngân hàng được 

mã hóa; thẻ tín dụng được mã hóa; thẻ ghi nợ được mã hóa, tệp dữ liệu điện tử có thể tải 

xuống được gồm các mẫu thuế thu nhập và hướng dẫn sử dụng; thiết bị dùng để thực hiện 

thanh toán điện tử; phần mềm và phần cứng máy tính sử dụng để quản lý mạng lưới trong 

ngân hàng trực tuyến; thẻ từ trả trước được mã hóa; thiết bị phát hiện tiền giả; thẻ chìa 

khóa được mã hõa; máy lập hóa đơn; bộ đọc mã vạch; thiết bị ngoại vi máy vi tính; phần 

mềm máy tính ghi sẵn; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được].    

 

Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tư vấn tài chính; quản lý tài sản tài chính; cho vay 

thương mại; cho vay thế chấp; cung cấp dịch vụ cho vay và thế chấp tại nhà hàng quỹ tiết 

kiệm và cho vay; ngân hàng thế chấp; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ ủy thác quản lý tài 

chính; dịch vụ thu đổi ngoại tệ; giao dịch ngoại hối; dịch vụ môi giới chứng khoán; dịch 

vụ quản lý và môi giới tài chính trong lĩnh vực chứng khoán cụ thể trong lĩnh vực cổ phần, 

tài sản tương lai, cổ phiếu, trái phiếu và các loại chứng khoán khác; dịch vụ bảo hiểm; 

định giá tài chính; tư vấn tài chính; tư vấn và thẩm tra tín dụng, dịch vụ nghiên cứu tài 

chính; dịch vụ tín dụng và cho vay; dịch vụ đầu tư; cung cấp thông tin về bảo hiểm; tư vấn 

về bảo hiểm; bảo lãnh phát hành bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ đánh giá và phân 

tích tài chính; thông tin về tài chính; quản lý tài chính; dịch vụ thanh toán nợ trước khi 

giải thể [dịch vụ tài chính]; kiểm tra ngân phiếu [séc thanh toán]; dịch vụ phát hành thẻ 

tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ chuyển tiền điện tử; dịch vụ đổi tiền; bảo hiểm y tế; 

cho vay [tài chính]; quỹ tương hỗ; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; dịch vụ trả lương hưu; 

quỹ hỗ trợ tài chính cho các tổ chức thương mại; quỹ hỗ trợ tài chính cho các nhà sáng 

chế; quỹ hỗ trợ tài chính cho các công ty liên doanh; quỹ hỗ trợ tài chính cho các tổ chức 

nghiên cứu; dịch vụ quỹ tiết kiệm; cung cấp thông tin tài chính thông qua một trang web; 

ngân hàng điện tử qua mạng máy tính toàn cầu (dịch vụ ngân hàng trực tuyến).  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-32616 (220) 20.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.14; A3.7.24; 1.5.1; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Hồ Thị Mai Chinh  (VN) 
Số 4 Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Tạp chí.  

 

 
(210) 4-2015-32617 (220) 20.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.3; 26.3.23; 26.1.1; 1.3.1 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hoài Bão  (VN) 
49/1 Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc: giường. 

 

 
(210) 4-2015-32618 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty  TNHH Bảo Anh  (VN) 
Số 258 Xương Giang, phường Ngô 
Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc; thiết bị, vật tư xử lý nước; quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông để bán lẻ; quản lý thương mại về việc li-xăng sản 
phẩm và dịch vụ của người khác. 

 

 
(210) 4-2015-32619 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Đỏ, đen (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
xuất nhập khẩu R&D Việt Nam  
(VN) 
Số 229 đường Nguyễn Hoàng Tôn, 
phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(511)   Nhóm 21: Bàn chải; bàn chải đánh răng; vật liệu dùng làm bàn chải.  
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2015-32620 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 7.3.11; 26.4.2; 7.1.24 
(591) Nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại xây dựng Gia 
Phát  (VN) 
D3/47C quốc lộ 1A, khu phố 4, thị trấn 
Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Bản lề cửa bằng kim loại; khóa cửa bằng kim loại; móc treo quần áo bằng kim 
loại; tay nắm cửa bằng kim loại và chân đế bằng kim loại.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ tư vấn xây dựng; dịch vụ lắp đặt và sửa chữa thiết bị 
báo động chống trộm; dịch vụ lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ; dịch vụ lắp đặt vách ngăn vệ 
sinh.  

 

 
(210) 4-2015-32621 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 7.3.11; 7.1.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại xây dựng Gia 
Phát   (VN) 
D3/47C quốc lộ 1A, khu phố 4, thị trấn 
Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Bản lề cửa bằng kim loại; khóa cửa bằng kim loại; móc treo quần áo bằng kim 
loại; tay nắm cửa bằng kim loại và chân đế bằng kim loại.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ tư vấn xây dựng; dịch vụ lắp đặt và sửa chữa thiết bị 
báo động chống trộm; dịch vụ lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ; dịch vụ lắp đặt vách ngăn vệ 
sinh.  

 

 
(210) 4-2015-32622 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.13.1; 24.17.5 
(591) Trắng, đen, xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Phòng khám chuyên khoa 
giải phẫu bệnh Phạm Nguyên 
Cường   (VN) 
Số 14 kiệt 100 đường Đặng Huy Trứ, 
phường Trường An, Thừa Thiên Huế  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 
 

 
(210) 4-2015-32623 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư NAGO  
(VN) 
153/6 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; nghiên cứu kinh doanh; marketing.  
 

Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch; tham quan [du lịch]; sắp xếp các chuyến du lịch; đặt 
chỗ cho các chuyến đi.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống 
tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2015-32631 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.23; 26.4.4; 26.4.7 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngôi Nhà Thiên 
Hà Việt Nam  (VN) 
Cụm công nghiệp dốc 47, ấp Long 
Khánh 1 (trong khuôn viên Công ty 
TNHH Lạc Hồng Việt), xã Tam Phước, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất: giường, tủ, bàn ghế, giá, kệ, vách ngăn, đồ gỗ mỹ thuật, khung 
ảnh. 

 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa đựng dùng cho gia đình và nhà bếp. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: đồ gỗ nội thất: giường, tủ, bàn ghế, giá, kệ, vách 
ngăn, đồ gỗ mỹ thuật, khung ảnh, dụng cụ và đồ chứa đựng dùng cho gia đình và nhà bếp. 

 
 

(210) 4-2015-32632 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.23; 26.4.4; 26.4.7 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngôi Nhà Thiên 
Hà Việt Nam  (VN) 
Cụm công nghiệp dốc 47, ấp Long 
Khánh 1 (trong khuôn viên Công ty 
TNHH Lạc Hồng Việt) xã Tam Phước, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất: tủ, bàn ghế, kệ, vách ngăn, đồ gỗ mỹ thuật, khung ảnh. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
2030 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa đựng dùng cho gia đình và nhà bếp. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: đồ gỗ nội thất: giường, tủ, bàn ghế, giá, kệ, vách 
ngăn, đồ gỗ mỹ thuật, khung ảnh, dụng cụ và đồ chứa đựng dùng cho gia đình và nhà bếp. 

 

 
(210) 4-2015-32633 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.9.1; A3.9.24; A3.9.6 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Giáo dục và 
Đào tạo Phước An  (VN) 
Số nhà 19, ngõ 136, đường Cầu Diễn, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục: đào tạo tiếng Anh cho trẻ em. 

 

 
(210) 4-2015-32634 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 7.1.6; 1.15.15; 7.1.13; A1.1.12; 24.7.1; 

A24.7.23; A11.3.3; 25.5.25 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng, đen, cam 

(540) 

  

(731) Ngô Thị Tuyết Vân  (VN) 
ấp Ninh Thọ, xã Ninh Sơn, thị xã Tây 
Ninh, tỉnh Tây Ninh 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột. 

 

 
(210) 4-2015-32635 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 7.1.6; 7.1.13; 1.15.15; A11.3.3; A1.1.12; 

24.7.1; A24.7.23; 25.5.25 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Ngô Thị Tuyết Vân  (VN) 
ấp Ninh Thọ, xã Ninh Sơn, thị xã Tây 
Ninh, tỉnh Tây Ninh  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-32636 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 7.1.6; 7.1.13; 1.15.15; A11.3.3; A1.1.12; 

24.7.1; A24.7.23; 25.5.25 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Ngô Thị Tuyết Vân  (VN) 
ấp Ninh Thọ, xã Ninh Sơn, thị xã Tây 
Ninh, tỉnh Tây Ninh  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột. 

 

 
(210) 4-2015-32637 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 7.1.6; 7.1.13; 1.15.15; A11.3.3; A1.1.12; 

24.7.1; A24.7.23; 25.5.25 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng, đen, cam 

(540) 

  

(731) Ngô Thị Tuyết Vân  (VN) 
ấp Ninh Thọ, xã Ninh Sơn, thị xã Tây 
Ninh, tỉnh Tây Ninh  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột. 

 

 
(210) 4-2015-32638 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.2.7; 25.5.1; 26.4.2; 26.7.11 
(591) trắng, đen, nâu đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng - 
thương mại trang trí Quốc Tế  
(VN) 
302 Điện Biên Phủ, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất. 
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(210) 4-2015-32639 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 25.12.1 
(591) Cam, xanh lá 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết bị công 
nghiệp Khoa Kim  (VN) 
Số 10N6 ngõ 40 đường Xuân La, phường 
Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại với mục đích giới thiệu và tiêu thụ hàng hóa; tập hợp và 
trưng bày các loại hàng hóa khác nhau; bán buôn, bán lẻ hàng hóa thông qua phương tiện 
truyền thông điện tử, cung cấp tại các cửa hàng bán lẻ hoặc thư đặt hàng từ catalog: ổ 
cắm, phích cắm, aptomat, khởi động từ, đèn báo, nút ấn, rơ le trung gian, rơ le thời gian, 
đế rơ le trung gian, bóng tuýp, bóng đèn led. 

 

 
(210) 4-2015-32640 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.7 
(591) Cam, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị công 
nghiệp Khoa Kim  (VN) 
Số 10N6 ngõ 40 đường Xuân La, phường 
Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại với mục đích giới thiệu và tiêu thụ hàng hóa. Tập hợp và 
trưng bày các loại hàng hóa khác nhau. Bán buôn, bán lê hàng hóa thông qua phương tiện 
truyền thông điện tử, cung cấp tại các cửa hàng bán lẻ hoặc thư đặt hàng từ catalog: ổ 
cắm, phích cắm, aptomat, khởi động từ, đèn báo, nút ấn, rơ le trung gian, rơ le thời gian, 
đế rơ le trung gian, bóng tuýp, bóng đèn Led  

 

 
(210) 4-2015-32641 (220) 20.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.6; 5.7.1; 8.1.19; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, nâu, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Thái  (VN) 
Số 7, đường 3, cụm công nghiệp La Phù, 
xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
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(210) 4-2015-32642 (220) 20.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 5.5.1; 8.1.19; 2.9.1 
(591) Xanh tím, đỏ, vàng, nâu, trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Thái  (VN) 
Số 7, đường 3, cụm công nghiệp La Phù, 
xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2015-32643 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.3; 26.3.4; 24.15.21 
(591) Xanh dươngđậm, đỏ, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân nệm 

Văn Lộc  (VN) 
362 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 20: Nệm; gối.  
 

Nhóm 24: Chăn (mÒn); drap (tấm trải phủ giường); áo gối; vỏ nệm; rèm cửa bằng vải; đồ 
bằng vải dùng cho giường. 

 

 
(210) 4-2015-32644 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Xanh dương đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thùy Trang  (VN) 
539 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa mở tự động bằng kim loại; cửa cổng lùa tự động bằng kim loại. 
 

Nhóm 09: Hệ thống điều khiển: cửa mở tự động, cửa cổng lùa tự động, cửa kính lùa tự 
động. 
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(210) 4-2015-32646 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây (540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhựa 
Stroman Việt Nam  (VN) 
Thôn Tuấn Dị, xã Trưng Trắc, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 19: ống nhựa cứng chịu nhiệt và các phụ kiện của ống nhựa cứng như khớp nối, 
đầu nối ống bằng nhựa cứng; van ống dẫn nước, không bằng kim loại hoặc chất dẻo; ống 
cứng dẫn nước, không bằng kim loại; khung cửa, không bằng kim loại; tấm cửa, không 
bằng kim loại; khung nhà, không bằng kim loại cho công trình xây dựng. 

 
Nhóm 20: Thùng bằng gỗ hoặc chất dẻo; đai thùng, không bằng kim loại; chốt cửa, không 
bằng kim loại; thẻ nhựa làm chìa khoá [không mã hoá]; xi phông cho ống tiêu nước [van], 
bằng chất dẻo; mành che cửa sổ bên trong nhà [mành che nắng] [đồ đạc]. 

 
Nhóm 21: Đồ đựng dùng cho gia đình; đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; dụng cụ nhà bếp; 
bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; dụng cụ cho mục đích gia dụng; đồ dùng trong nhà vệ 
sinh. 

 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm bao gồm ống 
nhựa cứng chịu nhiệt và các phụ kiện của ống nhựa cứng như khớp nối, đầu nối ống bằng 
nhựa cứng; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm ống nhựa cứng chịu nhiệt và các phụ 
kiện của ống nhựa cứng như khớp nối, đầu nối ống bằng nhựa cứng; xúc tiến thương mại; 
quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; tư vấn tổ chức và 
điều hành kinh doanh; nghiên cứu thị trường. 

 

 
(210) 4-2015-32647 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Tâm 
Nhất  (VN) 
196/51 Vườn Lài, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2015-32648 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Tâm 
Nhất  (VN) 
196/51 Vườn Lài, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng trong y tế. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
2035 

(210) 4-2015-32649 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Tạ Minh Quang  (VN) 
15 đường 3C, phường An Lạc A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ uốn lông mi. 
 

Nhóm 21: Nùi bông để thoa phấn (bông phấn trang điểm). 
 

 
(210) 4-2015-32650 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Dũng Thành Doanh  (VN)
C121, khu phố 5, đường Huỳnh Văn 
Nghệ, phường Bửu Long, thành phố Biên 
Hoà, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; tay lái xe đạp; cọc yên xe, ba ga (cái đèo hàng của xe đạp).  
 

Nhóm 35: Mua bán xe đạp; mua bán xe đạp điện.  
 

 
(210) 4-2015-32651 (220) 20.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Xanh lá nhạt, đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Nam 
Thái Dương   (VN) 
Lầu 2, 51/2A Thành Thái, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu. 
 

Nhóm 29: Dầu thực vật.  
 

 
(210) 4-2015-32652 (220) 20.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Đen, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư thương mại dịch vụ 
Thịnh Khang  (VN) 
160/5 Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán nước giải khát có gas.  
 
 

(210) 4-2015-32653 (220) 20.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 2.9.14; A2.9.15 (540) 

  

(731) Hà Phúc Huy  (VN) 
267 Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận 
Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn giới thiệu việc làm trong nước; cung cấp nhân công phục vụ gia 
đình, người giúp việc; tư vấn quản lý nhân sự; xúc tiến thương mại; xuất khẩu lao động. 

 
 

(210) 4-2015-32654 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tân Hùng 
Phó   (VN) 
Số 02 phố Trần Vỹ, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt [quang học]; mắt kính [thị kính]; gọng kính mắt.   
 

Nhóm 14: Đồng hồ; vàng; bạc; đá quý; bạch kim; đồ trang sức làm bằng vàng, bạc, đá 
quý, bạch kim và ngọc trai.  

 
 

(210) 4-2015-32655 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tân Hùng 
Phó   (VN) 
Số 02 phố Trần Vỹ, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt [quang học]; mắt kính [thị kính]; gọng kính mắt.   
 
 

(210) 4-2015-32656 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A17.2.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tân Hùng 
Phó   (VN) 
Số 02 phố Trần Vỹ, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt [quang học]; mắt kính [thị kính]; gọng kính mắt.   
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(210) 4-2015-32657 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A17.2.2 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tân Hùng 
Phó   (VN) 
Số 02 phố Trần Vỹ, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ. 
 

 
(210) 4-2015-32658 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A17.2.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tân Hùng 
Phó   (VN) 
Số 02 phố Trần Vỹ, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; vàng; bạc; đá quý; bạch kim; đồ trang sức làm bằng vàng, bạc, đá 

quý, bạch kim và ngọc trai.  
 

 
(210) 4-2015-32659 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A17.2.2 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tân Hùng 
Phó  (VN) 
Số 02 phố Trần Vỹ, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý; bạch kim; ngọc trai; đồ trang sức làm bằng vàng, bạc, đá 
quý, bạch kim và ngọc trai.  

 

 
(210) 4-2015-32660 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A17.2.2 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tân Hùng 
Phó  (VN) 
Số 2 phố Trần Vỹ, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt (quang học); mắt kính (thị kính); gọng kính mắt. 
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(210) 4-2015-32661 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH Liên Hiệp  (VN) 

Kho Xưởng số 5, Lô II-1, cụm 6, nhóm 
CN II, đường số 13, khu công nghiệp 
Bình Dương, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; tép sấy (tép khô); dầu ăn.  
 
 

(210) 4-2015-32662 (220) 20.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 1.3.1; A5.1.5; A5.1.14; 5.13.4 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh nướ biển, xanh 

dương, đen, nâu đen 

(540) 

  

(731) Cơ sở Tuệ Hải Đường  (VN) 
105/7D Lê Văn Thọ, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thuốc dùng cho người, dược phẩm dùng cho người; 
thuốc bổ thần kinh; chất bổ sung dinh dưỡng. 

 
 

(210) 4-2015-32663 (220) 20.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.2; 26.1.7; 1.13.1 
(591) Đỏ, trắng, vàng, lam sẫm 

(540) 

  

(731) Cao Xuân Anh  (VN) 
11Bis đường số 4, cư xá Bình Thới, 
phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (nước mắm, táo khô); đại lý thông tin 
thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phuơng tiện truyền thông cho mục đích 
bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 
 

(210) 4-2015-32664 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A20.1.5 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại đầu tư Phương 
Hiền  (VN) 
367/7 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (sơn, véc ni); đại lý thông tin thương 
mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; 
quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng.  

 

 
(210) 4-2015-32665 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; A25.7.8; 25.7.25; 26.15.15 
(591) Đen, nâu đỏ, vàng nhạt, xanh rêu, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất Đức Ký Diệp  (VN) 
20/5 Nguyễn Duy, phường 9, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thức ăn gia súc, bột cá dùng cho động vật, thực phẩm cho động vật, 

thức ăn cho động vật, sản phẩm để chăn nuôi súc vật.  
 

 
(210) 4-2015-32666 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.8; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và xuất nhập khẩu Việt Nam 
Trust   (VN) 
Lô B2/D21 khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2015-32667 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.9.25; 26.1.1; 26.3.2; A26.3.6 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và xuất nhập khẩu Việt Nam 
Trust   (VN) 
Lô B2/D21 khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-32668 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.23 (540) 

 

(731) Công ty TNHH LG Electronics 
Việt Nam Hải Phòng   (VN) 
Lô số CN2 và CN3, khu công nghiệp 
Tràng Duệ, huyện An Dương, thuộc khu 
Kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, thành phố Hải 
Phòng 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, bảo hành, bảo trì, sửa chữa các sản phẩm điện tử, điện lạnh. 
 

 
(210) 4-2015-32669 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.5.1; 2.5.2 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ may mặc 
Thiên Thần Nhỏ  (VN) 
521/48G Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-32670 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.2.7; 1.3.1; 1.3.2; 26.15.15 
(591) Vàng, cam, xanh dương, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ văn phòng phẩm ánh 
Dương  (VN) 
243/9/12Q Tô Hiến Thành, phường 13, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm. 
 
 

(210) 4-2015-32671 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Xanh (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư VIZZY  
(VN) 
Số 3A ngách 40/2 ngõ 79 đường Cầu 
Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-32672 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.2 

(591) Đen, trắng, vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vận tải Nội Bài  
(VN) 
Km8+800 đường quốc lộ 2, Thạch Lỗi, 

xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành 

phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 37: Sửa chữa ô tô. 

 

Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa; dịch vụ bốc dỡ; dịch vụ lưu kho; vận tải. 

 

Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ khách sạn. 
 

(210) 4-2015-32673 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 15.7.1; A26.11.12; 26.1.2 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật Minh 
Đức   (VN) 
71/10 đường Gò Xoài, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị của các loại sản phẩm cụ thể: máy khí nén, máy 

phát điện, thiết bị lọc và làm sạch khí trong ngành thực phẩm và y dược, thiết bị vệ sinh, 

ống dẫn khí - lỏng, ống nối, khớp nối, van, vòi, vòng cao su - thanh cao su - roong cao su 

(gioăng làm kín cho van), phốt làm kin bằng cơ khí, cầu dao điện, công tắc điện, ổ cắm 

điện, quạt điện, dây điện, đèn, bóng đèn, hệ thống làm lạnh, máy lạnh, còi, cảnh báo, thiết 

bị cảm biến và thiết bị đo lường, đồng hồ đo nhiệt, do áp suất, máy biến áp, mô tơ dùng 

cho máy móc, lò hơi, lõi lọc chất lỏng - chất khí, máy móc nâng hạ, máy bơm, vòng bi, 

dây xích, dây đai dùng để cột hàng hóa, băng tải, băng chuyền; mua bán máy móc chế 

biến lương thực thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, hoá chất và thiết bị của chúng, dụng cụ 

phòng thí nghiệm; mua bán than hoạt tính xử lý nước; mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại 

vi, phềm mềm, lập trình (phần mềm) điều khiển thiết bị máy móc trong công nghiệp và 

dân dụng và linh kiện của chúng; mua bán linh kiện điện tử và viễn thông; mua bán bàn 

ghế, giường tủ, đồ trang trí nội thất, sách báo, tạp chí, văn phòng phẩm và thiết bị trường 

học; quảng cáo thương mại với mục đích tiêu thụ hàng hóa. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-32674 (220) 20.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.7.25; 26.3.1 (540) 

  

(731) Trần Đình Tốt  (VN) 
Đội 3, xóm Đông, thôn Đoài, xã Xuy Xã, 
huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; chất tẩy rửa không dùng 
trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; khăn giấy được tẩm nước 
thơm mỹ phẩm.  

 

Nhóm 05: Cao dán dùng cho mục đích y tế; dược phẩm; vật liệu băng bó dùng trong y tế; 
đồ uống y tế; bông vô trùng; gạc vô trùng.  

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; ống dẫn lưu cho mục đích y tế; chỉ ruột mèo để khâu 
vết mổ; quần áo chuyên dụng cho phòng mổ; bao cao su; găng bảo vệ ngón tay cho mục 
đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-32675 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Vàng, xanh 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Q&V Việt Nam  (VN) 
Số 14, ngách 111, ngõ 50, thôn Mễ Trì 
Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, 
rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 
dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng 
cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-32676 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần y tế Sức 

Sống Việt  (VN) 
Số 103, ngõ 25, đường Vũ Ngọc Phan, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế tế. 

 

 
(210) 4-2015-32677 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ cao MADEFRESH  
(VN) 
400/1 Ngô Gia Tự, phường 04, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2015-32678 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ cao MADEFRESH  
(VN) 
400/1 Ngô Gia Tự, phường 04, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế như: dao kéo phẫu thuật; dụng cụ tránh thai; que 
thử thai; bao cao su; bơm kim tiêm dùng một lần. 
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(210) 4-2015-32679 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ cao MADEFRESH  
(VN) 
400/1 Ngô Gia Tự, phường 04, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, 
rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 
dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng 
cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-32680 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trang trí nội thất bằng mây, tre, nứa và gỗ như: bàn ghế; giường; tủ; giá; 

kệ. 
 

 
(210) 4-2015-32681 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(511)   Nhóm 21: Thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng); đồ gốm sứ 
không xếp vào các nhóm khác: đồ gốm cho mục đích gia dụng, chai lọ, hộp, thùng, khay. 

 

 
(210) 4-2015-32683 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trang trí nội thất bằng mây, tre, nứa và gỗ như: bàn ghế; giường; tủ; giá; 

kệ. 
 

 
(210) 4-2015-32684 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng); đồ gốm sứ 

không xếp vào các nhóm khác: đồ gốm cho mục đích gia dụng, chai lọ, hộp, thùng, khay. 
 
 

(210) 4-2015-32687 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

sinh phẩm Nam Việt  (VN) 
373 Lê Hồng Phong, phường Phước 
Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thuốc ho (si-rô 

chữa ho). 
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(210) 4-2015-32688 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Đức Minh  (VN) 
Thôn Nhuận Tháp, xã Phụng Công, 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện; phụ tùng cho xe đạp như: vành xe, giảm sóc, gương, xích xe, tay 

nắm. 
 

 
(210) 4-2015-32689 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH Riken Việt Nam  

(VN) 
Một phần lô CN17, đường N2 và đường 
số 4, khu công nghiệp Sóng Thần 3, 
phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 07: Trục cho máy; băng tải (máy móc); máy cắt (máy móc); thiết bị và máy đánh 

bóng (dùng điện); thanh truyền cho máy móc, động cơ điện và động cơ; máy cưa; máy 
mài; dụng cụ cầm tay không phải loại vận hành thủ công; máy ép; máy hàn; máy tiện; 
máy khoan; máy phay. 

 

 
(210) 4-2015-32690 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH RIKEN Việt Nam  

(VN) 
Một phần lô CN17, đường N2 và đường 
số 4, khu công nghiệp Sóng Thần 3, 
phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 07: Trục cho máy; băng tải (máy móc); máy cắt (máy móc); thiết bị và máy đánh 

bóng (dùng điện); thanh truyền cho máy móc, động cợ điện và động cơ; máy cưa; máy 
mài; dụng cụ cầm tay không phải loại vận hành thủ công; máy ép; máy hàn; máy tiện; 
máy khoan; máy phay. 
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(210) 4-2015-32691 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH RIKEN Việt Nam  

(VN) 
Một phần lô CN17, đường N2 và đường 
số 4, khu công nghiệp Sóng Thần 3, 
phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 07: Trục cho máy; băng tải (máy móc); máy cắt (máy móc); thiết bị và máy đánh 

bóng (dùng điện); thanh truyền cho máy móc, động cợ điện và động cơ; máy cưa; máy 
mài; dụng cụ cầm tay không phải loại vận hành thủ công; máy ép; máy hàn; máy tiện; 
máy khoan; máy phay. 

 

 
(210) 4-2015-32692 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH RIKEN Việt Nam  

(VN) 
Một phần lô CN17, đường N2 và đường 
số 4, khu công nghiệp Sóng Thần 3, 
phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 07: Trục cho máy; băng tải (máy móc); máy cắt (máy móc); thiết bị và máy đánh 

bóng (dùng điện); thanh truyền cho máy móc, động cợ điện và động cơ; máy cưa; máy 
mài; dụng cụ cầm tay không phải loại vận hành thủ công; máy ép; máy hàn; máy tiện; 
máy khoan; máy phay. 

 

 
(210) 4-2015-32693 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.1.6; A3.1.24; A9.7.25; 9.7.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Thái Ngọc Linh  (VN) 
100/2 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo giả da; quần áo da; quần áo may sẵn; giày; dép. 
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(210) 4-2015-32694 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.3; 26.3.23 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Đặng Đình Cung  (VN) 
Số 340 Ngô Gia Tự, phường Tiến An, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông, thiết bị 
nghe nhìn, linh kiện điện tử, máy văn phòng.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-32695 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.1; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Đen, trắng, xám, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
công nghệ HTVINA  (VN) 
Số 26, ngõ 211 Khương Trung, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn máy tính, máy chiếu, điều hòa không khí, bình nước nóng (dùng điện 
hoặc ga), bếp ga. 

 

 
(210) 4-2015-32696 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược Trung 

Ương 3  (VN) 
Số 115 Ngô Gia Tự, phường Hải Châu I, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-32697 (220) 20.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 6.1.2; 25.5.2; A1.1.10; A1.1.5; 26.3.3; 

26.3.4; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh, vàng, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Trương Hùng Dũng  (VN) 
361/47 ấp 6, xã Đông Thạnh, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán muối tôm, muối ớt, muối sả, muối tiêu, muối làm gia vị, các loại bánh 
tráng ăn liền. 

 

 
(210) 4-2015-32698 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.1.1; 3.7.17; 25.1.25; 25.1.6; 4.3.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Tạ Thị Hiền  (VN) 
Phòng 1701 chung cư MD Complex Mỹ 
Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ karaoke. 
 

 
(210) 4-2015-32699 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.1.1; A5.1.7; A5.1.16 (540) 

  

(731) 1. Công ty cổ phần đầu tư Kod 
Việt Nam  (VN) 
Số 18C, ngõ 277 Quan Hoa, phường 
Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

2. Kiều Oanh  (VN) 
Số 18, tổ 6, phường Phúc Diễn, quận Bắc 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

3. Nguyễn Tiến Dũng  (VN) 
Số 6 Tông Đản, phường Lý Thái Tổ, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán cây cảnh, bể thủy sinh. 
 

Nhóm 42: Thiết kế sân vườn, tiểu cảnh. 
 

Nhóm 43: Quán cà phê; nhà hàng cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-32700 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) CHINO CORPORATION   (JP) 

32-8, Kumano-cho, Itabashi-Ku, Tokyo 
173-8632 Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị để xử lý dữ liệu và thiết bị chỉ báo dữ liệu; thiết bị ghi âm; thiết bị điều 
khiển từ xa; thiết bị điều khiển chỉ báo kỹ thuật số từ xa; thiết bị điều khiển chương trình 
từ xa; thiết bị cảm biến nhiệt độ (không dùng cho mục đích y tế); nhiệt kế (không dùng 
cho mục đích y tế); nhiệt kế đo tia bức xạ hồng ngoại (không dùng cho mục đích y tế); 
nhiệt kế đo tia bức xạ (không dùng cho mục đích y tế); thiết bị và dụng cụ đo; thiết bị và 
dụng cụ thử nghiệm (không dung cho mục đích y tế); bộ đổi điện; bộ cảm biến áp suất; 
thiết bị kiểm tra lò đốt dùng điện; bộ điện trở; bộ cảm biến ảnh nhiệt (bộ cảm biến điện); 
ẩm kế đo nhiệt độ; nhiệt kế kỹ thuật số dùng cho thực phẩm (không dùng cho mục đích y 
tế); cặp nhiệt điện (không dùng cho mục đích y tế); thiết bị ghi (âm thanh hoặc hình ảnh); 
nhiệt kế kỹ thuật số (không dùng cho mục đích y tế); tỷ trọng kế (không dùng cho mục 
đích y tế); thiết bị phân tích độ dẫn điện kỹ thuật số; thiết bị điều chỉnh điện dung; thiết bị 
điều chỉnh định cỡ; lò nung dùng cho phòng thí nghiệm; nhiệt kế điện trở (không dùng 
cho mục đích y tế); các bộ phận và linh kiện của các hàng hóa nêu trên.  

 

 
(210) 4-2015-32701 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) DOLE ASIA HOLDINGS PTE. LTD  

(SG) 
10 Marina Blvd., #34-03, Tower 2, 
Marina Bay Financial Centre, Singapore 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm ăn nhanh bao gồm chủ yếu là trái cây và rau củ; quả hạch đã chế 

biến; trái  cây sấy khô; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; hạt đã chế biến.  
 

 
(210) 4-2015-32702 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) KABUSHIKI KAISHA HITACHI 

SEISAKUSHO (d/b/a Hitachi, Ltd.)  (JP) 
6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo 100-8280, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy vi tính và phần mềm máy vi tính (ghi sẵn); hệ thống quản lý dữ 

liệu.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ lập trình máy vi tính cụ thể là: thiết kế, phát triển, tùy chỉnh, cài đặt, 
lập trình tích hợp, lập trình mạng, lập trình máy tính chủ, lập trình hệ điều hành, bảo 
dưỡng và bảo trì phần mềm máy vi tính sử dụng cho hệ thống quản lý dữ liệu; dịch vụ cho 
thuê máy tính chủ; dịch vụ bảo dưỡng và dịch vụ quản lý máy tính chủ; dịch vụ cung cấp 
ứng dụng phần mềm (ASP, cho người khác); dịch vụ tư vấn liên quan đến các dịch vụ nêu 
trên.  
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(210) 4-2015-32703 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 3.7.17 
(591) Xanh dương, đen, tím 
(731) Công ty TNHH thực phẩm sạch 

Phúc Vinh  (VN) 
Thôn 4, xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia, 
tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến, cụ thể là: thịt; cá; gia cầm; thủy hải sản, rau; 

trứng.  
 

 
(210) 4-2015-32709 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Phan Văn Hưng   (VN) 
P110-B24 Kim Liên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo nam; đồ lót nam; bít tất.  

 

 
(210) 4-2015-32710 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Phan Văn Hưng   (VN) 
P110-B24 Kim Liên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo nữ; đồ lót nữ; bít tất.  
 

 
(210) 4-2015-32711 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Vinapharma (VN)  
(VN) 
117-119 Lý Chính Thắng, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2015-32712 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Vinapharma (VN)  
(VN) 
117-119 Lý Chính Thắng, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2015-32713 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thiên Thảo   (VN) 
Số 28, ngõ 178 Thái Hà, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2015-32714 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thiên Thảo    (VN) 
Số 28, ngõ 178 Thái Hà, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2015-32716 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1 
(591) Đen, đỏ, xám 
(731) FALCON QUEST INTERNATIONAL 

CORPORATION   (WS) 
Offshore Chambers, P.O. Box 217, Apia, 
Samoa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Kem để làm sạch; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; phấn làm từ đậu 
azuki (đất đỏ) để làm mặt nạ làm sạch, không dùng cho mục đích y tế; nước oải hương; 
nước thơm cô lô nhơ, dầu tắm cho trẻ sơ sinh, không dùng cho mục đích y tế; dầu hoa 
hướng dương (dùng cho mục đích mỹ phẩm); dầu cây châu thụ; dầu oải hương; dầu thơm 
bergamot; dầu hoa nhài; dầu hoa hồng; dầu đinh hương; kem dưỡng trị gàu dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; kem dưỡng chống nắng; kem dưỡng da sữa dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
nước thơm dùng sau khi cạo râu; kem dưỡng có chứa thuốc dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
kem dưỡng thông thường dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem dưỡng giúp uốn tóc bền nếp; 
nước xức tóc; khăn giấy được tẩm, thấm ướt nước thơm mỹ phẩm, dầu tắm, không dùng 
cho mục đích y tế; muối tắm, không dùng cho mục đích y tế; dầu gội: dầu dùng cho mục 
đích làm sạch; phụ gia, không hóa chất dùng cho mỹ phẩm phòng tắm; phấn xoa tóc (mỹ 
phẩm); tinh dầu ete; tinh dầu hồi; xà phòng cạo râu; xà phòng tắm; xà phòng dạng lỏng; 
xà phòng mỹ phẩm (xà phòng dùng cho mục đích chăm sóc sắc đẹp); xà phòng để làm 
sạch mồ hôi chân; xà phòng khử mùi; xà phòng hạnh nhân; xà phòng có chứa thuốc; xà 
phòng dạng giấy; xà phòng dạng kem; nước làm sạch tóc (loại bỏ chất bẩn trên tóc); xà 
)hòng mỹ phẩm (xà phòng dùng để tẩy trang); dầu mát-xa không dùng cho mục đích y tế; 
chế phẩm để bảo vệ môi (mỹ phẩm); dưỡng môi (mỹ phẩm); kem nền cho môi (mỹ 
phẩm); son môi nước hoa; phụ gia không chứa hóa chất, có hình dạng túi trà dùng tạo bọt 
cho bồn tắm.  

 
 

(210) 4-2015-32717 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vipharco    (VN) 
Số 67 đường Ngọc Thụy, phường Ngọc 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2015-32718 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vipharco    (VN) 
Số 67 đường Ngọc Thụy, phường Ngọc 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2015-32719 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Đặng Đình Sơn  (VN) 
192 Nguyễn Công Phương, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2015-32721 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A26.11.12; 3.7.16; A3.7.24; A5.3.13 

(591) Cam, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần đầu tư công 
nghệ giải trí én Việt   (VN) 
780 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; đường; gạo; bánh làm từ bột ngũ cốc. 

 

Nhóm 36: Cho thuê văn phòng, nhà ở. 
 

 
(210) 4-2015-32722 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A11.3.4; A2.3.16; 2.3.8; 26.1.2 

(591) Cam, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần đầu tư công 
nghệ giải trí én Việt   (VN) 
780 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: cà phê, chè (trà), ca cao, bánh, kẹo, kem ăn.   

 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống, điểm tâm, giải khát (do nhà hàng thực hiện).   
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(210) 4-2015-32723 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.7.22 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm 
(731) Công ty cổ phần đầu tư công 

nghệ giải trí én Việt   (VN) 
780 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: bia. 
 

 
(210) 4-2015-32724 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.13.25 
(731) SUNG-YOON PNP CO., LTD   (KR) 

#3 Lingua B/D 44-19 Gangnam-gu 
Cheongdam-dong, Seoul, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 14: Hoa tai; chuỗi hạt đeo cổ (đồ trang sức); ghim cài ca vát bằng kim loại quý; 
khuy măng sét; đồng hồ đeo tay.  

 

 
(210) 4-2015-32725 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH Mega Milky  

(VN) 
68/69/9/11 đường TA32, khu phố 5, 
phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 05: Sữa bột (cho trẻ sơ sinh); men sữa dùng cho mục đích dược phẩm, đồ uống 
chứa sữa và mạch nha dùng cho mục đích y tế; sữa công thức (dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; sữa đặc; sữa giàu protein; sữa giàu anbumin; bột dinh 
dưỡng có chứa sữa (sữa là chủ yếu). 

 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo và xuất nhập khẩu sữa bột, sữa và các sản phẩm từ 
sữa. 
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(210) 4-2015-32726 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A24.15.7; 24.15.1; 26.4.4; 26.13.25 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Tấn 
Tài  (VN) 
690 đường Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: ba lô, túi xách tay, túi mua hàng, túi du lịch, vali. 
 

 
(210) 4-2015-32727 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.13.1 

(591) Đỏ, xanh dương, vàng, đen 

(731) Công ty TNHH hóa chất nhựa 
¸ Châu  (VN) 
Số 134 Man Thiện, khu phố 5, phường 

Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: hạt nhựa màu, hạt phụ gia, bột màu và 

bột phụ gia (ngành nhựa). 
 

 
(210) 4-2015-32728 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 2.9.8 

(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây, trắng, đen 

(731) Công ty TNHH Nụ Cười Mới  
(VN) 
C59 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 

Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 41: Hoạt động sáng tác nghệ thuật giải trí, tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên 

nghiệp như: ca nhạc, kịch, sản xuất chương trình truyền hình, đào tạo diễn viên, ca sĩ và 

người mẫu. 
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(210) 4-2015-32729 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ tư vấn Rồng Xanh  
(VN) 
72/790 Nguyễn Văn Dung, phường 6, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất công nghiệp; hoá chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, 

chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hoá chất dùng trong 

lâm nghiệp, trừ chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; chất 

phụ gia hoá học cho dầu; hoá chất để làm trắng dầu; chất phụ gia hoá học cho nhiên liệu 

động cơ. 
 

 
(210) 4-2015-32730 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A26.11.12; A14.7.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại hóa mỹ phẩm 
Phương Oanh  (VN) 
Số 96/1/5 Phan Đình Phùng, phường 2, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 08: Kìm cắt biểu bì; kìm bấm, tỉa, cắt móng; dụng cụ uốn lông mi; dụng cụ giũa 

móng, dùng điện hoặc không dùng điện; dao cạo; nhíp nhổ lông tóc. 
 

 
(210) 4-2015-32731 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 24.9.1 

(591) Trắng, đỏ, xanh 

(540) 

 

(731) Võ Thanh Phong  (VN) 
Xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 01: Chất kết dính cho bê tông; hóa chất dùng trong công nghiệp; chế phẩm chống 

thấm nước cho xi măng, trừ sơn; hóa chất để làm bóng màu, làm sáng màu dùng trong 

công nghiệp; hoá chất phụ gia cho bê tông; chất bảo vệ bê tông, trừ sơn và dầu. 
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(210) 4-2015-32732 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.6 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh dương 
(731) GLOBAL POINT FOOD INDUSTRIES 

SDN BHD  (MY) 
No. 6, Jalan Pahat, 16/8A, Seksyen 16, 
40200 Shah Alam, Selangor, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 

VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo các loại cứng; kẹo ngọt; thạch hoa quả (bánh kẹo); sô cô la; kẹo 
cao su. 

 
Nhóm 35: Nhập khẩu, phân phối và bán lẻ các loại bánh kẹo, các loại kẹo cứng, kẹo ngọt, 
kẹo cao su, thạch và bánh putding; nghiên cứu thị trường và phân phát hàng mẫu; phổ 
biến các thông báo quảng cáo bao gồm băng rôn quảng cáo, bảng quảng cáo, quà tặng 
quảng cáo, quảng cáo bằng băng hình, quảng cáo bằng truyền hình, quảng cáo trực tuyến 
và ngoại tuyến. 

 

(210) 4-2015-32733 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Đỏ, đen 
(731) GLOBAL POINT FOOD INDUSTRIES 

SDN BHD  (MY) 
No. 6, Jalan Pahat, 16/8A, Seksyen 16, 
40200 Shah Alam, Selangor, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 

VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo các loại cứng; kẹo ngọt; thạch hoa quả (bánh kẹo); sô cô la; kẹo 
cao su. 

 

Nhóm 35: Nhập khẩu, phân phối và bán lẻ các loại bánh kẹo, các loại kẹo cứng, kẹo ngọt, 
kẹo cao su, thạch và bánh putding; nghiên cứu thị trường và phân phát hàng mẫu; phổ 
biến các thông báo quảng cáo bao gồm băng rôn quảng cáo, bảng quảng cáo, quà tặng 
quảng cáo, quảng cáo bằng băng hình, quảng cáo bằng truyền hình, quảng cáo trực tuyến 
và ngoại tuyến. 

 

 
(210) 4-2015-32734 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Vàng, trắng 
(731) PET WORLD MARKETING SDN BHD  

(MY) 
No. 6, Jalan Pahat, 16/8A, Seksyen 16, 
40200 Shah Alam, Selangor, Malaysia 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 

VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn cho mèo; thức ăn đã chế biến cho vật 

nuôi trong nhà; các sản phẩm thức ăn cho vật nuôi trong nhà, sản phẩm làm ổ rơm cho 

động vật; thực phẩm và nước uống dùng cho động vật. 

 

Nhóm 35: Nhập khẩu, phân phối và bán lẻ các loại thức ăn, nước uống, thức ăn đã chế 

biến, thức ăn nhai cho vật nuôi trong nhà và sản phẩm làm ổ rơm cho động vật; nghiên 

cứu thị trường và phân phát hàng mẫu; phổ biến các thông báo quảng cáo bao gồm băng 

rôn quảng cáo, bảng quảng cáo, quà tặng quảng cáo, quảng cáo bằng băng hình, quảng 

cáo bằng truyền hình, quảng cáo trực tuyến và ngoại tuyến. 
 

 
(210) 4-2015-32735 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) PET WORLD MARKETING SDN BHD  

(MY) 

No. 6, Jalan Pahat, 16/8A, Seksyen 16, 

40200 Shah Alam, Selangor, Malaysia 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 

VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn cho mèo; thức ăn đã chế biến cho vật 

nuôi trong nhà; các sản phẩm thức ăn cho vật nuôi trong nhà, sản phẩm làm ổ rơm cho 

động vật; thực phẩm và nước uống dùng cho động vật. 

 

Nhóm 35: Nhập khẩu, phân phối và bán lẻ các loại thức ăn, nước uống, thức ăn đã chế 

biến, thức ăn nhai cho vật nuôi trong nhà và sản phẩm làm ổ rơm cho động vật; nghiên 

cứu thị trường và phân phát hàng mẫu; phổ biến các thông báo quảng cáo bao gồm băng 

rôn quảng cáo, bảng quảng cáo, quà tặng quảng cáo, quảng cáo bằng băng hình, quảng 

cáo bằng truyền hình, quảng cáo trực tuyến và ngoại tuyến. 
 

 
(210) 4-2015-32736 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  

(JP) 

14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 

Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt là; chế phẩm làm sạch, đánh 

bóng, cọ rửa và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 
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(210) 4-2015-32738 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 18.3.2; 18.3.23 
(591) Xanh nước biển, xanh đậm, xanh nhạt, 

ghi, trắng 
(731) Hội doanh nghiệp - doanh 

nhân huyện Cát Hải  (VN) 
Thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành 
phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ du thuyền. 

 

 
(210) 4-2015-32739 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) SIERRA WIRELESS, INC.  (CA) 

13811 Wireless Way Richmond, British 
Columbia V6V 3A4 Canada (a British 
Columbia corporation) 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy tính cụ thể là, mô đun nhúng, bộ điều hợp mạng, bộ điều biến, 

bộ định tuyến mạng; thiết bị ngoại vi máy tính; phần mềm máy tính dùng để kết nối máy 
tính xách tay với hệ thống mạng không dây [phần mềm ghi sẵn]/[có thể tải xuống]; phần 
mềm máy tính dùng để điều khiển bộ điều biến mạng không dây [phần mềm có thể tải 
xuống được]/[phần mềm ghi sẵn]; phần mềm máy tính dùng để cung cấp, thiết lập cấu 
hình và quản lý bộ điều biến mạng không dây và các phần mềm ứng dụng và phần mềm 
hệ thống sử dụng các bộ điều biến mạng không dây này, [ghi sẵn]/[có thể tải xuống 
được]; phần mềm máy tính dùng để đồng bộ hóa dữ liệu giữa máy tính xách tay và máy 
tính chủ [ghi sẵn]/[có thể tải xuống được]; phần mềm máy tính dùng để điều khiển mạng 
không dây và kiểm soát các ứng dụng dữ liệu cố định [ghi sẵn]; phần mềm máy tính dùng 
để mã hóa mạng không dây và truyền dữ liệu giữa máy chủ và các máy tính từ xa [ghi 
sẵn]/[ có thể tải xuống được]; phần mềm máy tính dùng để tích hợp các bộ điều biến 
không dây cho hàng hóa điện tử [ghi sẵn]; phần mềm máy tính dùng trong lĩnh vực viễn 
thông không dây cụ thể là phần mềm máy tính dùng để cài đặt, triển khai, thiết lập cấu 
hình, kiểm soát, điều khiển, chẩn đoán và quản lý các thiết bị mạng không dây [ghi sẵn]/[ 
có thể tải xuống được]; bộ điều biến dạng USB; công cụ phát triển phần mềm [phần mềm 
máy tính có thể tải xuống được]/[phần mềm ghi sẵn]; phần mềm máy tính dùng để thu 
thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu, sự kiện từ các thiết bị quản lý từ xa sử dụng cùng với các sản 
phẩm quản lý từ xa [ghi sẵn]/[có thể tải xuống được]; phần mềm máy tính dùng để kiểm 
soát và quản lý các ứng dụng truy cập máy chủ [ghi sẵn]/[ có thể tải xuống được]; phần 
mềm nhúng để truyền tải dữ liệu và dùng để liên lạc giữa các máy tính với máy móc cụ 
thể là hệ thống điều khiển công nghiệp với máy móc của chúng, bộ cảm biến, dụng cụ đo 
và máy chủ lưu trữ cơ sở dữ liệu [ghi sẵn]; phần mềm nhúng ở các mô đun điện tử dùng 
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để truyền dữ liệu và thông tin trong lĩnh vực động cơ xe cộ [ghi sẵn]; phần sụn, cụ thể là, 
phần mềm hệ thống điều khiển máy tính [ghi sẵn]; phần cứng máy tính dùng để tạo, thiết 
lập và quản lý việc truy cập từ xa và liên lạc với mạng máy tính nội bộ (LANs), mạng 
riêng ảo (VPNs), mạng diện rộng (WANs) và mạng máy tính toàn cầu, cụ thể là, mô đun 
nhúng, bộ điều hợp mạng, bộ điều biến, bộ định tuyến mạng; phần mềm máy tính dùng để 
tạo, thiết lập và quản lý việc truy cập từ xa và liên lạc với mạng máy tính nội bộ (LANs), 
mạng riêng ảo (VPNs), mạng diện rộng (WANs) và mạng máy tính toàn cầu [ghi sẵn]/[có 
thể tải xuống được]; phần mềm điều khiển mạng riêng ảo (VPNs) và mạng diện rộng 
(WANs) [phần mềm ghi sẵn]/[phần mềm có thể tải xuống được]; phần mềm điều khiển 
máy tính chủ [ghi sẵn]/[ có thể tải xuống được]; phần mềm máy tính sử dụng trong cổng 
kết nối mạng cho mạng máy tính để nhiều người dùng tìm kiếm, khôi phục, chuyển đổi, 
điều hành và phân tán dữ liệu, [ghi sẵn]/[ có thể tải xuống được]; tất cả các hàng hóa nói 
trên không bao gồm phần mềm trò chơi máy tính, trò chơi điện tử và các trò chơi tương 
tác khác hoặc các phần mềm trò chơi giải trí được kết nối với trò chơi máy tính, phần 
mềm trò chơi trực tuyến được cung cấp bởi mạng máy tính toàn cầu hoặc các trò chơi điện 
tử chơi trên mạng Internet. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thử nghiệm, phân tích và đánh giá hàng hóa/dịch vụ của người khác 
cho mục đích chứng nhận; dịch vụ tích hợp hệ thống máy tính; dịch vụ tư vấn về thiết kế, 
lựa chọn, thử nghiệm và xử lý hệ thống phần cứng và phần mềm máy tính; tất cả các dịch 
vụ nêu trên không bao gồm các dịch cụ liên quan đến: phần mềm trò chơi máy tính, trò 
chơi điện tử và các trò chơi tương tác khác hoặc các phần mềm trò chơi giải trí được kết 
nối với trò chơi máy tính, phần mềm trò chơi trực tuyến được cung cấp bởi mạng máy tính 
toàn cầu hoặc các trò chơi điện tử chơi trên mạng Internet.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn trong việc liệt kê, theo dõi các yêu cầu quy định trong và ngoài 
nước nhằm mục đích được cấp giấy phép và tuân thủ pháp luật; dịch vụ kể trên không bao 
gồm các dịch cụ liên quan đến: phần mềm trò chơi máy tính, trò chơi điện tử và các trò 
chơi tương tác khác hoặc các phần mềm trò chơi giải trí được kết nối với trò chơi máy 
tính, phần mềm trò chơi trực tuyến được cung cấp bởi mạng máy tính toàn cầu hoặc các 
trò chơi điện tử chơi trên mạng Internet. 

 

 
(210) 4-2015-32740 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 24.13.1; 26.13.25 
(731) CHINA TEA CO., LTD.  (CN) 

10th Floor, No.8 Chao Yang Men South 
Street, Chaoyang District, Beijing, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); hoa hoặc lá sử dụng làm chất thay thế trà; trà ướp lạnh; đồ uống trên 

cơ sở trà; cà phê; cacao; mật ong; keo ong (dùng làm thực phẩm cho con người); bột nhồi; 
thực phẩm giàu tinh bột; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo. 
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(210) 4-2015-32741 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A3.7.24; 3.7.21; 1.15.15; 3.7.15 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng, xanh lá cây, xanh 

dương, cam 
(731) Công ty cổ phần dầu thực vật 

Tân Bình  (VN) 
889 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn, dầu thực vật.  
 

 
(210) 4-2015-32742 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.15; 5.1.1; A5.1.5; A5.1.16 
(591) Trắng, đỏ, xanh tím than, xanh lam 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại La Thu So  (VN) 
Số 255/3/7 phố Vọng, phường Đồng 
Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 04: Mỡ công nghiệp, dầu công nghiệp; mỡ để bôi trơn; dầu để bôi trơn; dầu xe 
máy, dầu mazut. 

 

 
(210) 4-2015-32743 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại La Thu So  (VN) 
Số 255/3/7 phố Vọng, phường Đồng 
Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 04: Mỡ công nghiệp, dầu công nghiệp; mỡ để bôi trơn; dầu để bôi trơn; dầu xe 
máy, dầu mazut. 
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(210) 4-2015-32744 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại La Thu So  (VN) 
Số 255/3/7 phố Vọng, phường Đồng 
Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 04: Mỡ công nghiệp, dầu công nghiệp; mỡ để bôi trơn; dầu để bôi trơn; dầu xe 
máy; dầu mazut. 

 

 
(210) 4-2015-32745 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ sản xuất Hòa Bình  (VN)
Số 131 phố Quan Hoa, phường Quan 
Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm đánh răng; chất tẩy rửa 
không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-32746 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ Sản xuất Hòa Bình  (VN)
Số 131 phố Quan Hoa, phường Quan 
Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng chạy điện; vật liệu dùng làm bàn chải. 
 
 

(210) 4-2015-32749 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.2.7; A26.11.9; 26.3.4 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) HSU SHENG BICYCLE INDUSTRIAL 

CO., LTD.  (TW) 
No.139, Tong Tien Rd., Dajia Dist., 
Taichung City, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 12: Xe đạp và các bộ phận của xe đạp, cụ thể là, khung xe đạp, gióng xe và đầu nối 
của khung xe đạp, lốp xe đạp; xe đạp điện; xe lăn điện dùng cho người tàn tật. 

 
 

(210) 4-2015-32751 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.4; 26.3.1; A26.3.5; A5.5.20; 

A5.5.21; 26.4.1 
(591) Xanh lá cây, da cam, trắng 
(731) Công ty CP đầu tư công nghệ 

Năng Lượng Việt  (VN) 
Số 35/1 quốc lộ 1A phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện. 
 
 

(210) 4-2015-32752 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.23; A26.11.8; 26.5.1; 26.5.10 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Cường Thịnh 
CƯ   (VN) 
Số 62 xóm Chùa, thôn Triều Khúc, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Giày, dép, quần, áo, mũ. 
 
 

(210) 4-2015-32753 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Silverland Bến Thành   (VN) 
14-16 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng khách sạn. 
 
 

(210) 4-2015-32754 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Silverland Bến Thành    (VN) 
14-16 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng khách sạn.  
 

 
(210) 4-2015-32755 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.11; 4.3.20; 26.3.2; A8.1.11; 8.1.7; 

26.1.2; 8.3.1 
(591) Xanh dương, đỏ, đỏ cam, vàng, vàng 

cam, vàng nâu nhạt, trắng, xanh lá cây, 
xanh tím than 

(731) Hộ kinh doanh Phương Thị 
Kinh   (VN) 
051/1- KV Thới Hòa, phường Thới An, 
quận ¤ Môn, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo.  

 

 
(210) 4-2015-32756 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 4.3.20; 2.1.11; A8.1.11; 8.1.7; 1.15.11 
(591) Xanh dương, xanh lợt, xanh lá cây, trắng, 

đen, đỏ, hồng, nâu nhạt, ghi xám, vàng, 
vàng cam, vàng nâu nhạt 

(731) Hộ kinh doanh Phương Thị 
Kinh    (VN) 
051/1- KV Thới Hòa, phường Thới An, 
quận ¤ Môn, thành phố Cần Thơ   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo.  

 

 
(210) 4-2015-32757 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần BIBICA   (VN) 

443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
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(210) 4-2015-32759 (220) 20.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 3.4.11; 1.3.1 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xi măng 
Sông Lam   (VN) 
Xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ 
An  

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng kim loại.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; xi măng.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán xi măng, vật liệu xây dựng kim loại, phi kim loại.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải.  
 

 
(210) 4-2015-32760 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.3.11; 5.3.9; 25.5.25 
(591) Đen, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất - thương mại - dịch 
vụ Khánh Thu  (VN) 
Tổ 41, khóm 2, thị trấn Mỹ An, huyện 
Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 30: Trà. 

 

 
(210) 4-2015-32761 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư tài 
chính và vàng Bắc á   (VN) 
Số 61 phố Ngô Thì Nhậm, phường Ngô 
Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ trang sức, vàng, bạc, đá quí.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ (cho vay có cầm cố tài sản) tư vấn tài chính; thuê mua tài 
chính; cung cấp thông tin tài chính ủy thác quản lý tài chính.  
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(210) 4-2015-32762 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH vật liệu xây 
dựng Minh Quân  (VN) 
Khối 16, phường Quỳnh Xuân, thị xã 
Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 06: Tôn, tấm lợp mái nhà kim loại, tấm kim loại cho xây dựng. 
 

 
(210) 4-2015-32763 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư công 
nghệ Bình Minh  (VN) 
Số 11A ngõ 263/18 Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; trưng bày giới thiệu sản phẩm; nhập khẩu; mua bán các loại sản 
phẩm sau: máy phát điện, tổ máy phát điện, tủ điện, đầu máy phát điện, pin năng lượng 
mặt trời, bộ giao điện, thiết bị điều khiển điện, thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế, thiết 
bị nha khoa, thiết bị xông hơi cho mục đích y tế, thiết bị và dụng cụ y tế. 

 

 
(210) 4-2015-32764 (220) 23.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm quốc 
tế Trang Hưng  (VN) 
Thôn 4, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; dầu dưỡng tóc.  
 

Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; mua bán sản phẩm sau: mỹ phẩm, 
dầu gội đầu, dầu dưỡng tóc. 

 

 
(210) 4-2015-32765 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.1; 4.5.1; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Nâu, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Sơn 
Tùng  (VN) 
24 An Dương Vương, phường 16, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); bánh trung thu; bánh mì.  
 

Nhóm 43: Quán cà phê; nhà hàng ăn uống; quán ăn (phục vụ ăn uống tại chỗ).  
 
 

(210) 4-2015-32766 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.4; 25.3.1 
(591) Đen, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Sơn 
Tùng  (VN) 
24 An Dương Vương, phường 16, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); bánh trung thu; bánh mì.  
 

Nhóm 43: Quán cà phê; nhà hàng ăn uống; quán ăn (phục vụ ăn uống tại chỗ).  
 
 

(210) 4-2015-32767 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen, xanh cốm 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Sơn 
Tùng  (VN) 
24 An Dương Vương, phường 16, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); bánh trung thu; bánh mì.   
 

Nhóm 43: Quán cà phê; nhà hàng ăn uống; quán ăn (phục vụ ăn uống tại chỗ).  
 
 

(210) 4-2015-32768 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A26.11.12 
(591) Xanh lá, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nông Dược Ba  
(VN) 
144/24A đường số 6, khu phố 6, phường 
Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón.  
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(210) 4-2015-32769 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.17.5; 24.17.25; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thiết bị cấp thoát nước Sao 
Minh   (VN) 
Số 7 phố Yên Bái 2, phường Phố Huế, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; máy bơm chân không; máy bơm dầu; máy bơm ly tâm; máy 

bơm quay; máy bơm dòng hướng trục; máy bơm pít tông, máy bơm chìm dưới nước. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm bao gồm máy 
bơm nước, máy bơm chân không, máy bơm dầu, máy bơm ly tâm, máy bơm quay, máy 
bơm dòng hướng trục, máy bơm pít tông, máy bơm chìm dưới nước; xúc tiến thương mại; 
tổ chức hội chợ triển lãm thương mại. 

 

 
(210) 4-2015-32770 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.3; 24.1.1; A24.15.7; A1.1.10 
(591) Xanh dương, xanh biển, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ bảo 
vệ chuyên nghiệp Hưng Cát 
Lợi  (VN) 
2252A, Huỳnh Tấn Phát, ấp 3, xã Phú 
Xuân, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản. 

 

 
(210) 4-2015-32771 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.10; A24.15.7; 26.1.1; 7.3.11 
(591) Xanh dương, xanh biển, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ bảo 
vệ chuyên nghiệp Hưng Cát 
Lợi  (VN) 
2252A, Huỳnh Tấn Phát, ấp 3, xã Phú 
Xuân, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản.  
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(210) 4-2015-32772 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược hÈm Bách 
Việt   (VN) 
Số nhà 146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2015-32774 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.2 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu Minh Ngọc Hà 
Nội  (VN) 
Số 8 Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, 
quận Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy sản xuất thanh nhôm.  
 

 
(210) 4-2015-32775 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.3.1; 1.5.1; 26.1.1; A15.9.10 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần bóng đèn 
phích nước Rạng Đông  (VN) 
87-89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Ba-lát; tắc te dùng cho đèn huỳnh quang và đèn huỳnh quang com-pắc.  
 

Nhóm 11: Bóng đèn điện; thiết bị chiếu sáng, cụ thể là máng đèn, chao chụp đèn, đèn bàn.  
 

Nhóm 21: Phích đựng nước nóng.  
 
 

(210) 4-2015-32776 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Xanh, đỏ, trắng (540) 

  

(731) Nguyễn Công Thành  (VN) 
27 ngõ 4 phố Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ, thắt lưng (trang phục), ví. 
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(210) 4-2015-32777 (220) 23.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.12; 25.5.2; A1.1.2; 26.1.6 
(591) Trắng, cam, đen, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đại Minh BQP  
(VN) 
Số 27, phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa 
Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng. 
 

 
(210) 4-2015-32778 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.12; A1.1.2 
(591) Trắng, cam, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Đại Minh BQP  (VN)
Số 27, phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa 
Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng. 
 
 

(210) 4-2015-32779 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.15; 1.15.5 
(731) Công ty cổ phần Moringga 

Plus   (VN) 
Số nhà 05 ngõ 54, ngách 28 phố Nguyễn 
Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Thảo dược; trà thảo dược; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; dược phẩm; 
dược phẩm dùng cho người; dược thảo. 

 

 
(210) 4-2015-32780 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.15; 2.9.14; A2.9.15; 1.7.6 
(591) Xanh lá cây, trắng, xanh lá mạ, đen 
(731) Công ty cổ phần Moringga 

Plus  (VN) 
Số nhà 5 ngõ 54, ngách 28 phố Nguyễn 
Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 05: Thảo dược; trà thảo dược; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; dược phẩm; 
dược phẩm dùng cho người; dược thảo. 

 

 
(210) 4-2015-32781 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.3.20; 1.5.1 
(591) Xanh lá cây, đen, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần Moringga 

Plus   (VN) 
Số nhà 5 ngõ 54, ngách 28 phố Nguyễn 
Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thảo dược; trà thảo dược; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; dược phẩm; 
dược phẩm dùng cho người; dược thảo. 

 

 
(210) 4-2015-32783 (220) 23.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A17.2.2 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Red Diamond  
(VN) 
457/15-16 Trần Hưng Đạo, phường Cầu 
Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc 
trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); phân bón; phân ủ; chế phẩm phân bón; phân bón có 
chứa nitơ.  

 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, xăng dầu, dầu nhớt. 
 

Nhóm 37: Xây dựng. 
 

 
(210) 4-2015-32784 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 4.3.3 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông Rồng Tiên Sa  (VN) 
264 Nguyễn Tri Phương, phường Thạc 
Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo. 
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(210) 4-2015-32785 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.4; 26.3.23; 26.15.15; 7.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Yolo Pictures  
(VN) 
O 82 đường số 7, khu dân cư Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2015-32786 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.2; 5.7.1; 25.5.25 
(591) Nâu, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bright Vista  
(VN) 
Tầng trệt 385/68/12 Lê Văn Thọ, phường 
9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-32787 (220) 23.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 5.5.1; 3.7.3; A3.7.24; 4.5.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh lục, xanh dương 

(540) 

  

(731) Hoàng Thanh Tâm  (VN) 
4/8 Kiệt 137, đường Phan Đình Phùng, 
phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2015-32788 (220) 23.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.6; 1.15.23; A5.5.20 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, xanh dương, xanh 

lá cây, tím 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
hoá mỹ phẩm Hòa Anh  (VN) 
Thị tứ Hòa Loan, xã Nhân Quyền, huyện 
Bình Giang, tỉnh Hải Dương 
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(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế); chế 
phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt), chất làm mềm vải (dùng để 
giặt), chế phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm khử mùi và làm mới dùng cho quần áo và 
vải; xà phòng. 

 

 
(210) 4-2015-32789 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.1; 26.1.2 
(731) Trần Tiểu Phát  (VN) 

90 Hàn Hải Nguyên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 12: Yên xe máy, xe đạp; vỏ bọc yên xe máy, xe đạp; vỏ bọc cho ghế xe cộ.  
 

(210) 4-2015-32790 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.14; A7.1.11; 7.1.24; 26.4.4; 26.1.2; 

1.15.23; 7.3.11; 2.9.4 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh da trời, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển thương mại Sức Sống 
Mới JSC  (VN) 
Thôn Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga; thiết bị nấu nướng; máy lọc nước; nồi, xoong, chảo dùng điện.  
 

Nhóm 21: Đồ dùng cho bếp nóc: nồi, xoong, chảo không dùng điện.  
 

 
(210) 4-2015-32791 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.23 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển thương mại Sức Sống 
Mới JSC   (VN) 
Thôn Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga; thiết bị nấu nướng; máy lọc nước; nồi, xoong, chảo dùng điện.   
 

Nhóm 21: Đồ dùng cho bếp nóc: nồi, xoong, chảo không dùng điện.  
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(210) 4-2015-32792 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sinh dược phẩm Hera  (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 

 
(210) 4-2015-32793 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sinh dược phẩm Hera   (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 

 
(210) 4-2015-32794 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.1.11; A2.1.23 
(591) Vàng, trắng, cam, đen, hồng nhạt, đỏ đô 

(540) 

  

(731) Trần Quang Minh  (VN) 
83 Thái Phiên, phường Phước Ninh, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-32795 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.2.7 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH D.O.G  (VN) 
Số 11 tập thể Vật Tư, tổ 4, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính và phụ kiện máy tính; điện thoại di động và phụ kiện điện thoại di 

động.  
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(210) 4-2015-32797 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1; 3.7.17 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư quốc tế 
Can-Viet  (VN) 
Shop 1 - A01.04 cao ốc thương mại và 
chung cư Âu Cơ, số 683A Âu Cơ, 
phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược (thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực 
phẩm bổ sung). 

 
 

(210) 4-2015-32798 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

Stada - Việt Nam  (VN) 
Số K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2015-32799 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

Stada - Việt Nam  (VN) 
Số K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-32800 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

Stada - Việt Nam   (VN) 
Số K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-32801 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh 
Stada - Việt Nam   (VN) 
Số K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 

Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 

(GK & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-32802 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh 
Stada - Việt Nam   (VN) 
Số K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 

Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 

(GK & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-32803 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh 
Stada - Việt Nam   (VN) 
Số K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 

Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 

(GK & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-32804 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

Stada - Việt Nam   (VN) 
Số K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-32805 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH T&Q  (VN) 
Nhà 46, số 2 Giảng Võ, phường Cát 
Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

Nhóm 44: Cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, sắc đẹp cho khách hàng.  
 

 
(210) 4-2015-32807 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) MILLENNIUM & COPTHORNE 

INTERNATIONAL LIMITED  (SG) 
36 Robinson Road #04-01 City House, 
Singapore 068877  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Võ Trần (VO TRAN 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ khách hàng thân thiết và dịch vụ câu lạc bộ khách hàng cho mục đích 
thương mại, khuyến mãi và/hoặc quảng cáo; các chương trình khách hàng thân thiết có 
phiếu thân thiết và điểm thân thiết mang lại lợi nhuận để thưởng cho các khách hàng 
thường xuyên.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và nhà hàng ăn uống cho những khách hàng được ưu tiên.  
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(210) 4-2015-32808 (220) 23.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 24.15.21; 26.3.2; A26.11.8; A26.11.9 
(591) Xanh, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hai Nguyễn  
(VN) 
208/5 Nguyễn Văn Công, phường 3, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); chất chiết ra từ thịt; rau quả được bảo quản, phơi 
khô hoặc nấu chín; trứng, sữa và các sản phẩm sữa. 

 

 
(210) 4-2015-32809 (220) 23.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A26.4.24 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cà phê BA BO  
(VN) 
93/18 Phạm Văn Hai, phường 03, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; quán giải khát. 
 

 
(210) 4-2015-32810 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.17.5; 24.13.1; A1.1.10; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên sản phẩm y tế 
Hà Nội    (VN) 
Số 2b, ngõ 98 Xuân Thuỷ, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 
 
 

(210) 4-2015-32811 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.14; 26.1.1 
(591) Hồng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên sản phẩm y tế 
Hà Nội    (VN) 
Số 2b, ngõ 98 Xuân Thuỷ, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội   
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-32812 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty cổ phần trò chơi 
HIKER  (VN) 
Số 63, phố Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ 

Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Lê & Liên danh 

(LE AND ASSOCIATES LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính; chương trình trò chơi trên máy vi tính.  

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy vi tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy vi tính.  
 

 
(210) 4-2015-32813 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 2.7.9; 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Xanh lá cây, nâu, cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn thương 
mại dịch vụ M&M  (VN) 
17L đường số 1, khu dân cư Miếu nổi, 

phường 3, quận Bình Thạnh, thành phố 

Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế, dịch vụ hộ lý; chăm sóc sức khỏe, thẩm mỹ viện tóc; dịch 

vụ cắt sửa móng tay; xoa bóp.  
 

 
(210) 4-2015-32814 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.2; A1.1.10; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Phương Trường Sơn  
(VN) 
15 Lầu 3, Phan Kế Bính, phường Đa 

Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hóa), vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hành 

khách; vận tải.  
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(210) 4-2015-32815 (220) 23.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 24.9.1; 3.7.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại mỹ phẩm Thiên 
Nga SWAN  (VN) 
195/5C đường Bình Thới, phường 9, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2015-32817 (220) 23.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.3; A1.1.10; 26.1.1; 25.1.6 (540) 

  

(731) HTX sản xuất kinh doanh tiêu 
thụ mỳ gạo chũ Hiền Phước 
xã Nam Dương  (VN) 
Thôn Thủ Dương, xã Nam Dương, huyện 
Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 30: Mỳ; mỳ chũ. 
 
 

(210) 4-2015-32818 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 4.1.3; 1.7.1 
(591) Hồng, đen, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
YEN PERFUME   (VN) 
12 Quách Đình Bảo, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, nước hoa. 
 

 
(210) 4-2015-32819 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
tổng hợp Ngọc Châu  (VN) 
Số 58, đường Nguyễn Khang, phường 
Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Rau quả được bảo quản phơi khô hoặc nấu chín.  
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(210) 4-2015-32820 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
tổng hợp Ngọc Châu  (VN) 
Số 58 đường Nguyễn Khang, phường 
Yên Hòa, quận Cầu giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín.  

 

 
(210) 4-2015-32822 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Nâu, trắng (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Chu  
(VN) 
Số 2-4-6 đường An Thượng 1, phường 
Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố 
Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2015-32823 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thuốc lá Đồng Tháp  (VN) 
Số 10, Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú Long, 
xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  

 

 
(210) 4-2015-32824 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) SIX FLAGS THEME PARKS, INC.  

(US) 
924 Avenue J East, Grand Prairie, Texas 
75050, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp trò chơi đu quay cho công viên vui chơi và 

giải trí và cung cấp dịch vụ công viên vui chơi giải trí, bao gồm các tiện nghi giải trí và 
tiêu khiển trong nhà và ngoài trời, dịch vụ công viên nước và trò chơi đu quay cho công 
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viên nước và các buổi biểu diễn và hòa nhạc trực tiếp và các buổi biểu diễn và các tác 
phẩm khác.  

 

 
(210) 4-2015-32825 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược mỹ phẩm Ngọc Lan  (VN) 
Câu lạc bộ Định Công, lô 4, phố Trần 
Điền, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-32826 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Trần Thị Mười  (VN) 

Số 23, đường số 9, khu dân cư Nam 
Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-32827 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm-dược liệu Opodis  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa. 
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(210) 4-2015-32828 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm-dược liệu Opodis  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa. 

 
 

(210) 4-2015-32829 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm-dược liệu OPODIS  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa. 

 
 

(210) 4-2015-32830 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm-dược liệu OPODIS  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa. 
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(210) 4-2015-32831 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm-dược liệu OPODIS  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa. 

 

 
(210) 4-2015-32832 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Hoàng Hà  (VN) 
Số 15A, hẻm 475/20/49 đường Nguyễn 
Trãi, phường Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-32833 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Hoàng Hà  (VN) 
Số 15A, hẻm 475/20/49 đường Nguyễn 
Trãi, phường Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-32834 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Hoàng Hà  (VN) 
Số 15A, hẻm 475/20/49 đường Nguyễn 
Trãi, phường Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-32835 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Hoàng Hà  (VN) 
Số 15A, hẻm 475/20/49 đường Nguyễn 
Trãi, phường Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-32836 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Hoàng Hà  (VN) 
Số 15A, hẻm 475/20/49 đường Nguyễn 
Trãi, phường Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-32837 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Hoàng Hà  (VN) 
Số 15A, hẻm 475/20/49 đường Nguyễn 
Trãi, phường Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-32838 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Hoàng Hà  (VN) 
Số 15A, hẻm 475/20/49 đường Nguyễn 
Trãi, phường Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-32839 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.5; 26.1.2; 2.3.1; 2.3.12; A6.19.9; 

1.15.11 
(591) Đỏ, vàng, xanh nhạt, tím, đen 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Bình Tây  (VN) 
Khu A, lô L01-03-05-07-09A, đường số 
8, khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 30: Phở ăn liền; mì ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền; nước tương. 
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(210) 4-2015-32840 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.11; 1.15.5; 26.1.2; 8.7.5 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng, xanh lá cây, ghi, 

nâu 
(731) Công ty cổ phần Thực phẩm 

Bình Tây  (VN) 
Khu A, lô L01-03-05-07-09A, đường số 
8, khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Phở ăn liền; mì ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền; nước tương. 
 

 
(210) 4-2015-32841 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.9.16; 8.7.5; 25.1.5; 26.1.2 
(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh tím 

than 
(731) Công ty cổ phần Thực phẩm 

Bình Tây  (VN) 
Khu A, lô L01-03-05-07-09A, đường số 
8, khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Phở ăn liền; mì ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền; nước tương. 
 

 
(210) 4-2015-32842 (220) 23.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 1.15.5; 1.15.11; A25.7.21 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, xanh đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Thực phẩm 

Bình Tây  (VN) 
Khu A, lô L01-03-05-07-09A, đường số 
8, khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Phở ăn liền; mì ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền; nước tương. 
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(210) 4-2015-32843 (220) 23.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 5.3.11; A5.3.15; 25.1.5; A26.11.8 
(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh nhạt, 

đen 
(731) Công ty cổ phần Thực phẩm 

Bình Tây  (VN) 
Khu A, lô L01-03-05-07-09A, đường số 8, 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Phở ăn liền; mì ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền; nước tương. 
 

(210) 4-2015-32845 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH dịch vụ và phát 

triển thương mại Hồng Linh (VN)
319 Trương Định, phường Tương Mai, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng. 
 
 

(210) 4-2015-32846 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH sản xuất Thắng 

Đức  (VN) 
Thôn Hùng Lãm 3, xã Hồng Thái, huyện 
Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt; khăn giấy; giấy ăn; giấy vệ sinh. 
 
 

(210) 4-2015-32849 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh da trời, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Đức Lợi  (VN) 
Thôn Thanh Liên, xã Cộng Hòa, huyện 
Kim Thành, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 16: Túi đựng (phong bì, bao nhỏ) bằng chất dẻo dùng để bao gói. 
 

Nhóm 21: Chai lọ; hộp; thùng; xô; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp. 
 

 
(210) 4-2015-32850 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) NOVARTIS AG  (CH) 

4002 Basel Switzerland  
(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm duợc dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2015-32851 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.3.23 
(591) Xanh, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ thương mại xuất nhập 
khẩu Bình An   (VN) 
Số 62 ngõ 459 đường Bạch Mai, phường 
Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, nồi nấu dùng điện, nồi lẩu dùng điện, ấm sắc thuốc 

dùng điện, ấm siêu tốc dùng điện, phích đun nước dùng điện, bình lọc nước dùng điện, 
bình lọc nước không dùng điện, nồi sứ (không dùng điện), bát sứ, ấm sứ, chén sứ, đĩa sứ, 
bình sứ, lọ hoa sứ, môi giới thương mại.  

 

 
(210) 4-2015-32852 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.3.23 
(591) Xanh, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ thương mại xuất nhập 
khẩu Bình An    (VN) 
Số 62 ngõ 459 đường Bạch Mai, phường 
Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Nồi nấu dùng điện, nồi lẩu dùng điện, ấm sắc thuốc dùng điện, ấm siêu tốc 

dùng điện, phích đun nước dùng điện, bình lọc nước dùng điện, bình lọc nước không dùng 
điện, máy điều hoà không khí, thiết bị sưởi ấm giường, bình nuớc nóng, lồng sưởi bằng 
điện, hoặc không bằng điện, đệm và chăn được làm nóng bằng điện, không dùng cho mục 
đích y tế, máy sấy tóc dùng điện, quạt điện. 
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(210) 4-2015-32853 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.3.23 
(591) Xanh, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ thương mại xuất nhập 
khẩu Bình An    (VN) 
Số 62 ngõ 459 đường Bạch Mai, phường 
Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 21: Nồi sứ (không dùng điện) bát sứ, ấm sứ, chén sứ đĩa sứ, bình sứ, lọ hoa sứ.  

 

 
(210) 4-2015-32857 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.9.19; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.6 
(591) Đen, xám 
(731) FUJIAN RUIVEN INFORMATION 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
4F. Pacific Plaza, No.258 Wusi Rd, 
Fuzhou, Fujian, China 350001  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; điện thoại vô tuyến; điện thoại 
không dây; phần mềm máy tính (ghi sẵn). 

 
Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ đeo tay; dụng cụ đo thời gian [đồng hồ]; dây đồng hồ đeo 
tay.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi; đồ chơi bằng nhung; gấu bông; búp bê; mặt nạ [đồ chơi].  

 

 
(210) 4-2015-32859 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

PHARVINA   (VN) 
Số 11D Khu GĐ tổng cục 2, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh cho người; thực phẩm chức năng.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
2092 

(210) 4-2015-32860 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Nguyễn Cao Bằng   (VN) 

7/1 Chế Lan Viên, phường Tường An, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén.  
 

 
(210) 4-2015-32861 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.4.13; A3.4.4 
(591) Xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư Vizzy  
(VN) 
Số 3A ngách 40/2 ngõ 79 đường Cầu 
Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
 

 
(210) 4-2015-32862 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Bùi Huy Thắng  (VN) 
Số 159 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo đồng phục; quần áo trẻ sơ sinh; mũ, tất (vớ), giầy dép, trẻ 
em.  

 

Nhóm 35: Kinh doanh, mua bán các sản phẩm: quần áo, quần áo đồng phục, quần áo trẻ 
sơ sinh, mũ, tất (vớ), giầy dép trẻ em.  

 

 
(210) 4-2015-32863 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Bùi Huy Thắng  (VN) 
Số 159 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại hoa, cây cảnh.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn, chăm sóc cây cảnh; các dịch vụ liên quan đến nghệ thuật 
cây cảnh cũng như tạo dáng cây cảnh.  
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(210) 4-2015-32864 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Đỏ tươi 

(540) 

 

(731) Lê Văn Bình  (VN) 
947/79 Lạc Long Quân, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2015-32865 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) MR.AMPOON AURJONGMANEE  

(TH) 
24/269 Moo. 3 Kijmanee Road, 
Bangyaphraek, Mueng Samutsakhon 
74000 Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Mực đã được chế biến, mực khô. 

 
 

(210) 4-2015-32867 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Lê Thị Tuyết Mai   (VN) 

Đường Ngô Quyền, khu phố 8, thị trấn 
Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 

 
 

(210) 4-2015-32868 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) MYLAN PHARMACEUTICALS 

PRIVATE LIMITED   (IN) 
Plot No. 1-A/2 MIDC, Industrial Arean 
Taloja, Raigad (Dist) Maharashtra - 410 
208 - India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho hệ tim mạch.  
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(210) 4-2015-32869 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) MYLAN PHARMACEUTICALS 

PRIVATE LIMITED    (IN) 
Plot No. 1-A/2 MIDC, Industrial Area 
Taloja, Raigad (Dist) Maharashtra - 410 
208 - India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho hệ tim mạch.  
 
 

(210) 4-2015-32870 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) LIPTA PLASTIC INDUSTRIES SDN. 

BHD.   (MY) 
Plot 125, Jalan Industri 10, Kawasan 
Perindustrian Alor Gajah, 78000 Alor 
Gajah, Melaka, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 11: Phụ tùng điều chỉnh cho thiết bị và ống dẫn nước hoặc gaz; phụ tùng điều chỉnh 
và phụ tùng an toàn cho thiết bị gaz; phụ tùng điều chỉnh và phụ tùng an toàn cho ống dẫn 
gaz; két phun nước; bể chứa nước tạo áp suất. 

 
 

(210) 4-2015-32871 (220) 23.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.1.10; 25.7.25 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lá mạ, xanh đậm, 

vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Chánh  (VN) 
81 Hải Phòng, phường Thạch Thang, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 29: Nem chua, chả. 
 
 

(210) 4-2015-32872 (220) 23.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.1.10; 25.7.25 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lá mạ, xanh đậm, 

vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Chánh  (VN) 
81 Hải Phòng, phường Thạch Thang, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 29: Nem chua, chả. 
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(210) 4-2015-32873 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 7.3.11; A5.3.14; 7.1.24 
(731) Công ty cổ phần Nam Việt  (VN)

18F đường Tăng Nhơn Phú, khu phố 4, 
phường Phước Long B, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 19: Tấm lợp sinh thái sợi PVA (polyving alcohol) [tấm lớp xi măng không có sợi a-

mi-¨ng]. 
 

 
(210) 4-2015-32874 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Ngô Gia Kiên Giang  (VN) 
Số 205, ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Thuận, 
huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); vecni (dầu bóng). 

 

 
(210) 4-2015-32875 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Ngô Gia Kiên Giang  (VN) 
Số 205, ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Thuận, 
huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); vecni (dầu bóng). 
 

 
(210) 4-2015-32876 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Da cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần tổ chức Hội 

Nghị Việt Nam  (VN) 
Số 01 Hoàng Hoa Thám, phường Thụy 
Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 41: Tổ chức sự kiện bao gồm: tổ chức các chương trình vui chơi, giải trí, các 
chương trình giao lưu văn hóa, thể dục thể thao; tổ chức sự kiện văn hóa, xã hội, truyền 
thông (nhằm mục đích giải trí và giáo dục). 

 
 

(210) 4-2015-32877 (220) 23.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 4.5.1; 2.3.1; A2.3.2; A5.3.15 
(591) Vàng, xanh đậm 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Thanh Huyền  (VN) 
16 Hoa Phượng, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp (spa).  
 

 
(210) 4-2015-32878 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.9; 24.13.1; A25.7.4 
(591) Đen, đỏ, xanh nước biển, xanh nhạt, trắng

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tư vấn Giao 
Thông Công Chánh  (VN) 
336 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 2, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 
 

 
(210) 4-2015-32880 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.13; 5.3.20 
(591) Trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Trần Phi Hùng  (VN) 
Số 9 tổ 56B, phường Tương Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh khách sạn lưu trú; dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ kinh doanh đồ uống (quầy rượu). 

 
 

(210) 4-2015-32881 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty liên doanh chế tạo 

xe máy Lifan-Việt Nam  (VN) 
Xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh 
Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 12: Xe máy; động cơ xe máy; xe máy điện. 
 

 
(210) 4-2015-32884 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH công thương 

nghiệp Minh Hưng  (VN) 
527-529 Bình Thới, phường 10, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất 

động sản; cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê căn hộ. 
 

 
(210) 4-2015-32885 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

sản xuất Đại Thắng Lợi  (VN) 
Lô số 8, đường số 4, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm; máy bơm nước; mô tơ kéo [không dùng cho phương tiện giao thông 
trên bộ]. 

 

 
(210) 4-2015-32886 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 26.4.4; A26.1.18; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh lá cây 
(731) Hộ kinh doanh Phước Minh  

(VN) 
SN 504, ấp Tiên Tây Thượng, xã Tiên 
Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; kẹo dừa; kẹo trái cây. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
2098 

(210) 4-2015-32887 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH Hóa dược Hợp 

tác  (VN) 
Lầu 4, số 261-263 Phan Xích Long, 
phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
 
 

(210) 4-2015-32888 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.17.5 
(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 

CO., INC.   (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017 Japan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng trong công nghiệp; hoá chất dùng trong khoa học (không dùng 
trong y tế và thú y) và hoá chất dùng cho nhiếp ảnh; hóa chất dùng cho nông nghiệp (trừ 
chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); hoá 
chất dùng cho nghề làm vườn (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký 
sinh trùng) và hoá chất dùng cho lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ 
sâu và chất diệt ký sinh trùng); nhựa nhân tạo, dạng thô, chưa xử lý; chất dẻo dạng thô; 
phân bón; hợp chất dập lửa; chế phẩm để tôi, ram và hàn kim loại; chế phẩm hoá học 
dùng để bảo quản thực phẩm; chất để thuộc da; chất dính dùng trong công nghiệp. 

 

Nhóm 02: Sơn; véc ni; sơn mài; chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ; phẩm màu; chất cắn 
màu; nhựa tự nhiên (dạng thô); kim loại dạng lá và dạng bột dùng cho hoạ sĩ, cho người 
làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sĩ. 

 

Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; chất để thấm hút, làm ướt và làm dính 
bụi; nhiên liệu (bao gồm cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu thắp sáng; nến và bấc đèn 
để thắp sáng. 

 

Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; công 
trình xây dựng bằng kim loại có thể chuyên chở được; vật liệu đường sắt bằng kim loại; 
dây cáp bằng kim loại và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện; thùng bằng kim 
loại; ống dẫn và ống bằng kim loại; két an toàn; chốt (đồ ngũ kim); quặng kim loại. 

 

Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy công cụ; động cơ và đầu máy (không dùng cho xe cộ 
mặt đất); các bộ phận ghép nối và truyền động của máy (không dùng cho xe cộ mặt đất); 
công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thu công; lò ấp trứng; máy bán hàng tự động. 

 

Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao kéo (dụng cụ cầm tay); vũ 
khí đeo cạnh sườn (không phải súng); dao cạo. 
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Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải; thiết bị và dụng cụ trắc địa; thiết bị và dụng cụ 
nhiếp ảnh; thiết bị và dụng cụ quay phim điện ảnh; thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị 
và dụng cụ để cân; thiết bị và dụng cụ đo; thiết bị và dụng cụ báo hiệu; thiết bị và dụng cụ 
kiểm tra (giám sát); thiết bị và dụng cụ cấp cứu và thiết bị giảng dạy (trừ đồ dùng giảng 
dạy); thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc 
điều khiển năng lượng điện; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật 
mang dữ liệu từ tính; đĩa ghi; đĩa compắc; đĩa DVD và thiết bị ghi âm kỹ thuật số; cơ cấu 
cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; máy đếm tiền; máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu; máy vi 
tính; phần mềm máy vi tính (ghi sẵn); thiết bị dập lửa; thiêt bị chưng cất dùng cho phòng 
thí nghiệm. 

 
Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng; thiết bị sưởi nóng; thiết bị sinh hơi nước; thiết bị nấu 
nướng; thiết bị làm lạnh; thiết bị sấy khô; thiết bị thông gió (điều hòa không khí); thiết bị 
cung cấp nước và thiết bị vệ sinh. 

 
Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; 
phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước. 

 
Nhóm 13: Vũ khí cháy nổ; đạn dược và đạn phóng (vũ khí); chất nổ; pháo hoa. 

 
Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng; hợp kim của kim loại qúy; đồ trang 
sức; đá quý; đồng hồ và dụng cụ đo thời gian. 

 

Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc. 
 

Nhóm 16: Giấy, các tông; hộp bằng bìa cứng hoặc giấy; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh 
chụp (được in); văn phòng phẩm; băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; bảng 
vẽ; chổi quét sơn; máy chữ (dùng điện hoặc không dùng điện) và đồ dùng văn phòng trừ 
đồ đạc; đồ dùng hướng dẫn và giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy); màng mỏng bằng chất 
dẻo dùng để bao gói (không được xếp ở các nhóm khác); chữ in; bản kẽm để in. 

 
Nhóm 17: Cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiang, mi-ca; nhựa nhân tạo (bán thành phẩm); 
chất dẻo bán thành phẩm sử dụng trong sản xuất; vật liệu để bao gói, bịt kín và cách ly; 
ống mềm phi kim loại. 

 

Nhóm 18: Da và giả da; tấm phủ đồ đạc bằng da thuộc; da động vật; da sống; va li và túi 
du lịch; ô và ô che nắng; gậy chống; roi da; dây kéo và yên cương ngựa. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; ống dẫn cứng phi kim loại dùng cho 
xây dựng; nhựa đường; hắc ín và nhựa rải đường; công trình xây dựng có thể chuyên chở 
được phi kim loại; đài kỷ niệm không bằng kim loại. 

 

Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; gương soi; khung ảnh; sừng động vật. 
 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa đựng dùng cho gia đình hoặc nhà bếp; lược và bọt biển 
(cho mục đích gia dụng); bàn chải (không kể bút lông, cho mục đích gia dụng); vật liệu 
dùng để làm bàn chải; dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay; bùi nhùi thép để làm sạch 
(dùng cho mục đích gia dụng); thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong 
xây dựng); đồ thuỷ tinh (dùng để chứa đựng), đồ sứ để chứa đựng và đồ bằng đất nung để 
chứa đựng. 
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Nhóm 22: Dây thừng (không bằng kim loại); dây bện; lưới mắt cáo (không bằng kim 

loại); lều trại (mang đi được); mái che bằng vải bạt; vải dầu; buồm; bao tải và túi (bao bì, 

túi nhỏ) bằng vải dệt để bao gói không xếp vào các nhóm khác; vật liệu lót và vật liệu 

nhồi độn (không bằng cao su hoặc chất dẻo); sợi dệt dạng thô. 

 

Nhóm 23: Sợi và chỉ (dùng trong ngành dệt). 

 

Nhóm 24: Vải dệt; khăn vải dùng để tẩy trang không xếp vào các nhóm khác; khăn phủ 

giường; khăn trải bàn bằng vải (không bằng giấy). 

 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân (trang phục); đồ đội đầu (trang phục). 

 

Nhóm 26: Đăng ten và đồ để thêu trang trí; ruy băng (đồ may vá) và dải viền để trang trí 

quần áo; khuy; khuy bấm; khuy móc; kim khâu và kim băng; hoa giả. 

 

Nhóm 27: Tấm thảm; thảm dầy trải sàn; chiếu thảm và thảm chùi chân; vải sơn lót sàn 

nhà và các vật liệu trải sàn khác; bức trướng treo tường (không bằng sợi dệt). 

 

Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; vật dụng bảo vệ khuỷu tay (dụng cụ thể thao); đồ trang 

hoàng cây noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo). 

 

Nhóm 34: Thuốc lá; gạt tàn dùng cho người hút thuốc; diêm. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ (dịch vụ tài chính); dịch vụ 

kinh doanh bất động sản. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà không khí. 

 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ đóng gói và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ sắp xếp các 

chuyến đi du lịch. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới trong ngành y tế (cho người 

khác); dịch vụ phân tích và nghiên cứu công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và 

phần mềm máy tính. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung 

cấp chỗ ở tạm thời. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn sức khỏe; trợ giúp về thú y; dịch vụ chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp 

cho người hoặc động vật; dịch vụ làm vườn; dịch vụ diệt động vật có hại trong nông 

nghiệp. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản; lập 

kế hoạch và tổ chức hôn lễ. 
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(210) 4-2015-32889 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 

CO., INC.   (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017 Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng trong công nghiệp; hoá chất dùng trong khoa học (không dùng 
trong y tế và thú y) và hoá chất dùng cho nhiếp ảnh; hóa chất dùng cho nông nghiệp (trừ 
chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); hoá 
chất dùng cho nghề làm vườn (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký 
sinh trùng) và hoá chất dùng cho lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ 
sâu và chất diệt ký sinh trùng); nhựa nhân tạo, dạng thô, chưa xử lý; chất dẻo dạng thô; 
phân bón; hợp chất dập lửa; chế phẩm để tôi, ram và hàn kim loại; chế phẩm hoá học 
dùng để bảo quản thực phẩm; chất để thuộc da; chất dính dùng trong công nghiệp. 

 

Nhóm 02: Sơn; véc ni; sơn mài; chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ; phẩm màu; chất cắn 
màu; nhựa tự nhiên (dạng thô); kim loại dạng lá và dạng bột dùng cho hoạ sĩ, cho người 
làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sĩ. 

 

Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; chất để thấm hút, làm ướt và làm dính 
bụi; nhiên liệu (bao gồm cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu thắp sáng; nến và bấc đèn 
để thắp sáng. 

 

Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; công 
trình xây dựng bằng kim loại có thể chuyên chở được; vật liệu đường sắt bằng kim loại; 
dây cáp bằng kim loại và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện; thùng bằng kim 
loại; ống dẫn và ống bằng kim loại; két an toàn; chốt (đồ ngũ kim); quặng kim loại. 

 

Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy công cụ; động cơ và đầu máy (không dùng cho xe cộ 
mặt đất); các bộ phận ghép nối và truyền động của máy (không dùng cho xe cộ mặt đất); 
công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thu công; lò ấp trứng; máy bán hàng tự động. 

 

Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao kéo (dụng cụ cầm tay); vũ 
khí đeo cạnh sườn (không phải súng); dao cạo. 

 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải; thiết bị và dụng cụ trắc địa; thiết bị và dụng cụ 
nhiếp ảnh; thiết bị và dụng cụ quay phim điện ảnh; thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị 
và dụng cụ để cân; thiết bị và dụng cụ đo; thiết bị và dụng cụ báo hiệu; thiết bị và dụng cụ 
kiểm tra (giám sát); thiết bị và dụng cụ cấp cứu và thiết bị giảng dạy (trừ đồ dùng giảng 
dạy); thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc 
điều khiển năng lượng điện; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật 
mang dữ liệu từ tính; đĩa ghi; đĩa compắc; đĩa DVD và thiết bị ghi âm kỹ thuật số; cơ cấu 
cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; máy đếm tiền; máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu; máy vi 
tính; phần mềm máy vi tính (ghi sẵn); thiết bị dập lửa; thiêt bị chưng cất dùng cho phòng 
thí nghiệm. 

 

Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; 
phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước. 
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Nhóm 13: Vũ khí cháy nổ; đạn dược và đạn phóng (vũ khí); chất nổ; pháo hoa. 
 

Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng; hợp kim của kim loại qúy; đồ trang 
sức; đá quý; đồng hồ và dụng cụ đo thời gian. 

 
Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc. 

 
Nhóm 16: Giấy, các tông; hộp bằng bìa cứng hoặc giấy; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh 
chụp (được in); văn phòng phẩm; băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; bảng 
vẽ; chổi quét sơn; máy chữ (dùng điện hoặc không dùng điện) và đồ dùng văn phòng trừ 
đồ đạc; đồ dùng hướng dẫn và giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy); màng mỏng bằng chất 
dẻo dùng để bao gói (không được xếp ở các nhóm khác); chữ in; bản kẽm để in. 

 
Nhóm 17: Cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiang, mi-ca; nhựa nhân tạo (bán thành phẩm); 
chất dẻo bán thành phẩm sử dụng trong sản xuất; vật liệu để bao gói, bịt kín và cách ly; 
ống mềm phi kim loại. 

 
Nhóm 18: Da và giả da; tấm phủ đồ đạc bằng da thuộc; da động vật; da sống; va li và túi 
du lịch; ô và ô che nắng; gậy chống; roi da; dây kéo và yên cương ngựa. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; ống dẫn cứng phi kim loại dùng cho 
xây dựng; nhựa đường; hắc ín và nhựa rải đường; công trình xây dựng có thể chuyên chở 
được phi kim loại; đài kỷ niệm không bằng kim loại. 

 
Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; gương soi; khung ảnh; sừng động vật. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa đựng dùng cho gia đình hoặc nhà bếp; lược và bọt biển 
(cho mục đích gia dụng); bàn chải (không kể bút lông, cho mục đích gia dụng); vật liệu 
dùng để làm bàn chải; dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay; bùi nhùi thép để làm sạch 
(dùng cho mục đích gia dụng); thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong 
xây dựng); đồ thuỷ tinh (dùng để chứa đựng), đồ sứ để chứa đựng và đồ bằng đất nung để 
chứa đựng. 

 
Nhóm 22: Dây thừng (không bằng kim loại); dây bện; lưới mắt cáo (không bâng kim 
loại); lều trại (mang đi được); mái che bằng vải bạt; vải dầu; buồm; bao tải và túi (bao bì, 
túi nhỏ) bằng vải dệt để bao gói không xếp vào các nhóm khác; vật liệu lót và vật liệu 
nhồi độn (không bằng cao su hoặc chất dẻo); sợi dệt dạng thô. 

 
Nhóm 23: Sợi và chỉ (dùng trong ngành dệt). 

 
Nhóm 24: Vải dệt; khăn vải dùng để tẩy trang không xếp vào các nhóm khác; khăn phủ 
giường; khăn trải bàn bằng vải (không bằng giấy). 

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân (trang phục); đồ đội đầu (trang phục). 

 
Nhóm 26: Đăng ten và đồ để thêu trang trí; ruy băng (đồ may vá) và dải viền để trang trí 
quần áo; khuy; khuy bấm; khuy móc; kim khâu và kim băng; hoa giả. 

 
Nhóm 27: Tấm thảm; thảm dầy trải sàn; chiếu thảm và thảm chùi chân; vải sơn lót sàn 
nhà và các vật liệu trải sàn khác; bức trướng treo tường (không bằng sợi dệt). 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
2103 

Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; vật dụng bảo vệ khuỷu tay (dụng cụ thể thao); đồ trang 
hoàng cây noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo). 

 
Nhóm 34: Thuốc lá; gạt tàn dùng cho người hút thuốc; diêm. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ (dịch vụ tài chính); dịch vụ 
kinh doanh bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà không khí. 

 
Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ đóng gói và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ sắp xếp các 
chuyến đi du lịch. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp các khóa đào tạo; dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc 
thi đấu thể thao. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới trong ngành y tế (cho người 
khác); dịch vụ phân tích và nghiên cứu công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và 
phần mềm máy tính.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung 
cấp chỗ ở tạm thời. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn sức khỏe; trợ giúp về thú y; dịch vụ chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp 
cho người hoặc động vật; dịch vụ làm vườn; dịch vụ diệt động vật có hại trong nông 
nghiệp. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản; lập 
kế hoạch và tổ chức hôn lễ. 

 

 
(210) 4-2015-32890 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); 
chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; viên ngậm làm thơm miệng; viên ngậm dùng cho 
mục đích dược phẩm. 

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo bạc hà; viên ngậm hình thoi (kẹo). 

 
Nhóm 32: Viên làm sủi bọt dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm nước khoáng.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
2104 

(210) 4-2015-32891 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) DR. REDDY'S LABORATORIES 

LIMITED  (IN) 
8-2-337, Road No. 3, Banjara Hills, 
Hyderabad - 500034, Telangana, India 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm thuốc chữa bệnh. 

 

 
(210) 4-2015-32892 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) DR. REDDY'S LABORATORIES 

LIMITED   (IN) 
8-2-337, Road No. 3, Banjara Hills, 
Hyderabad - 500034, Telangana, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm thuốc chữa bệnh. 

 

 
(210) 4-2015-32893 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) DR. REDDY'S LABORATORIES 

LIMITED   (IN) 
8-2-337, Road No. 3, Banjara Hills, 
Hyderabad - 500034, Telangana, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm thuốc chữa bệnh. 

 

 
(210) 4-2015-32894 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) DR. REDDY'S LABORATORIES 

LIMITED   (IN) 
8-2-337, Road No. 3, Banjara Hills, 
Hyderabad - 500034, Telangana, India 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm thuốc chữa bệnh. 
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(210) 4-2015-32895 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) DR. REDDY'S LABORATORIES 

LIMITED   (IN) 
8-2-337, Road No. 3, Banjara Hills, 
Hyderabad - 500034, Telangana, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm thuốc chữa bệnh. 
 
 

(210) 4-2015-32896 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH Hoàn Hảo NT  (VN)

125/4 Hà Thanh, phường Vạn Thắng, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại, ngoại trừ khóa điện; chìa khóa; then ổ khóa; két sắt an 
toàn; cơ cấu đóng cửa [không dùng điện]; đồ ngũ kim bằng kim loại [vật liệu nhỏ], cụ thể: 
đinh, ghim, móc bằng kim loại. 

 

Nhóm 09: Khóa cửa từ (khóa cửa vân tay); khóa điện; thiết bị nhận dạng vân tay để kiểm 
soát sự truy cập; thiết bị giám sát hình ảnh (thiết bị báo động nhận dạng người); máy 
chấm công; hệ thống đóng/mở cửa tự động chạy điện. 

 

Nhóm 35: Mua bán: các loại khóa, ổ khóa, sơn, kính, bóng đèn, dây cáp điện, phụ tùng xe 
« tô/xe có động cơ, nhiên liệu rắn/ lỏng/ khí, quặng, kim loại và hoá chất công nghiệp, 
phân bón; lương thực, thực phẩm, đồ uống, sản phẩm thuốc lá, thuốc lào; hàng dệt, may 
sẵn, hàng da lông thú, giầy dép, các sản phẩm da và giả da; gỗ xây dựng và nguyên vật 
liệu xây dựng; máy nông nghiệp, máy móc công nghiệp (cụ thể: máy đóng gói, máy phát 
điện, máy hàn, máy bơm, máy hút bụi, máy nén khí, máy sấy khí, máy may, máy khắc, 
máy biến áp, máy đánh giày, máy rửa xe), máy văn phòng, máy vi tính, giường, tủ, bàn 
ghế, đồ dùng gia đình (ly, tách, chén, bát, thìa, nồi, ấm nước, máy xay đa năng) và đồ ngũ 
kim bằng kim loại [vật liệu nhỏ]. 

 
 

(210) 4-2015-32897 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 15.7.1; 3.4.7; A5.3.13; 25.5.25; 1.15.15 
(591) Đen, trắng, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt, xanh lá cây 
(731) Trung tâm Quan Trắc và Kỹ 

Thuật Môi Trường  (VN) 
520 đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 37: Tư vấn xây dựng hệ thống xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, chất thải rắn.  
 

Nhóm 41: Đào tạo nghiệp vụ quan trắc, nghiệp vụ phòng thí nghiệm và các nghiệp vụ liên 
quan khác về tài nguyên và môi trường. 

 
Nhóm 42: Quan trắc và phân tích các thành phần môi trường; dịch vụ tư vấn tài nguyên và 
môi trường; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực về môi trường; hiệu chuẩn các 
thiết bị, kiểm định dụng cụ phân tích, quan trắc môi trường; tư vấn thiết kế lắp đặt thiết bị 
phân tích, quan trắc và các trạm quan trắc tự động; tư vấn thiết kế hệ thống xử lý nước 
cấp, nước thải, khí thải, chất thải rắn.  

 
 

(210) 4-2015-32898 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) VALIANT PLUS CO., LTD.   (KR) 

3F, TKOK-building, 12, Teheran-ro 86-
gil, Gangnam-gu, Seoul, 06179, 
Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn điện thoại di động; dịch vụ bán lẻ điện thoại di động; dịch vụ 

bán buôn máy vi tính; dịch vụ bán lẻ máy vi tính; dịch vụ bán buôn loa; dịch vụ bán lẻ 
loa; dịch vụ bán buôn loa bluetooth; dịch vụ bán lẻ loa bluetooth; dịch vụ bán buôn cáp 
USB cho điện thoại di động; dịch vụ bán lẻ cáp USB cho điện thoại di động; dịch vụ bán 
buôn màn bảo vệ tinh thể lỏng cho điện thoại di động; dịch vụ bán lẻ màn bảo vệ tinh thể 
lỏng cho điện thoại di động; dịch vụ tổ chức triển lãm hàng hóa cho mục đích kinh doanh; 
dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ quảng cáo qua đường bưu điện; 
dịch vụ quảng cáo theo yêu cầu qua đường bưu điện. 

 
 

(210) 4-2015-32899 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) VALIANT PLUS CO., LTD.   (KR) 

3F, TKOK-building, 12, Teheran-ro 86-
gil, Gangnam-gu, Seoul, 06179, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn điện thoại di động; dịch vụ bán lẻ điện thoại di động; dịch vụ 

bán buôn máy vi tính; dịch vụ bán lẻ máy vi tính; dịch vụ bán buôn loa; dịch vụ bán lẻ 
loa; dịch vụ bán buôn loa bluetooth; dịch vụ bán lẻ loa bluetooth; dịch vụ bán buôn cáp 
USB cho điện thoại di động; dịch vụ bán lẻ cáp USB cho điện thoại di động; dịch vụ bán 
buôn màn bảo vệ tinh thể lỏng cho điện thoại di động; dịch vụ bán lẻ màn bảo vệ tinh thể 
lỏng cho điện thoại di động; dịch vụ tổ chức triển lãm hàng hóa cho mục đích kinh doanh; 
dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ quảng cáo qua đường bưu điện; 
dịch vụ quảng cáo theo yêu cầu qua đường bưu điện. 
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(210) 4-2015-32900 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH Y tế Cánh cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)     (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-32901 (220) 23.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(731) NAM, SOO AN   (KR) 

Of 11F., 461, Toegye-ro, Jung-gu, Seoul 
04575 Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân cho vận động viên; giày bằng da; giày cao cổ; giày đế mềm có dây 
buộc, dùng để chơi bóng rổ; giày cho thể thao; dép; áo thun ngắn tay; áo sơ mi; quần áo 
bò; quần dài.  

 

 
(210) 4-2015-32902 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.5; 26.1.1; A26.4.6; 26.5.1 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, 

trắng 
(731) FRIESLAND BRANDS B.V.   (NL) 

Stationsplein 4, 3818 LE 
AMERSFOORT, the Netherlands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa bao gồm sữa dạng bột.  
 

 
(210) 4-2015-32903 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.5; A26.4.6; A25.3.3 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, xanh da trời đậm, 

xanh da trời nhạt, trắng, ghi 
(731) FRIESLAND BRANDS B.V.   (NL) 

Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort, the 
Netherlands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa bao gồm sữa dạng bột.  
 

 
(210) 4-2015-32904 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH đầu tư và xây 

lắp Việt Hồng   (VN) 
Sơn Trung, phường Nam Sơn, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước tinh khiết.  
 

(210) 4-2015-32905 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 11.3.18 
(591) Xanh lá mạ, vàng 
(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 

ẩm thực Minh Ngân  (VN) 
5/48D Mễ Cốc, phường 15, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo như cơm 
chiên, cơm tấm, các món cơm văn phòng, các món cơm Việt Nam; bánh humburger; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở mì sợi và bún như mỳ theo phong cách ý, mỳ xào, hủ tiếu, phở, 
bún riêu; bánh xèo; nem cuốn.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn; nhà hàng ăn uống và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 
do nhà hàng thực hiện.  

 
 

(210) 4-2015-32906 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH Việt Giai Thành  

(VN) 
8A An Dương Vương, phường 16, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 34: Bật lửa (hộp quẹt) dùng cho người hút thuốc; diêm; hộp diêm; đá lửa; bình 
chứa ga dùng cho bật lửa hút thuốc; đầu lọc thuốc lá.  
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(210) 4-2015-32907 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.4; A25.7.21; 26.3.23 
(591) Trắng, đỏ, xám, đen 
(731) Công ty TNHH tiếp vận Tam 

Long   (VN) 
19 Bùi Đình Túy, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ giao nhận hàng hóa; vận tải hàng hóa, dịch vụ lưu kho.  
 
 

(210) 4-2015-32908 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Trắng, xanh dương nhạt, xanh dương đậm
(731) ORIENTAL PETROCHEMICAL 

(TAIWAN) CO., LTD   (TW) 
No. 47 Ching Chien 4th Road, Kuan Yin 
Industrial Park, Taoyuan Taiwan, R.O.C.

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 01: Axit terephthalic tinh khiết.  
 

 
(210) 4-2015-32909 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh lá, đỏ 
(731) Trần Anh Thy  (VN) 

46 Trần Quang Quá, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 07: Pit tông cho động cơ; bạc (séc măng).  
 

 
(210) 4-2015-32910 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.9.1; 25.12.1; A25.7.6; A25.7.7; 

A9.7.25 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH OTI  (VN) 
Số nhà 12 phố Hàng Chiếu, phường 
Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
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Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

 
(210) 4-2015-32911 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A26.11.8; 18.3.21 
(591) Đỏ, vàng, xanh đậm 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất và thương mại mỹ 
phẩm Đăng Dương   (VN) 
59 đường số 1B, khu phố 8, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng trắng da mặt và toàn thân, kem (mỹ phẩm) trị mụn, nám 
da, sữa rửa mặt, kem ngừa tàn nhang đồi mồi (mỹ phẩm), sữa tắm.  

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dành cho ngành y.  
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa.  
 
 

(210) 4-2015-32913 (220) 23.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 5.5.16; 4.3.20; 26.7.25; 25.1.5; 25.1.25 
(591) Đỏ, hồng, xanh lá cây, xanh da trời, 

vàng, nâu, trắng, đen 
(731) Trương Thị Kim Thoa  (VN) 

119B/60A/15 Tân Hòa Đông, phường 14, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 03: Nhang thơm. 
 
 

(210) 4-2015-32914 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại - dịch vụ X.O.X   (VN)
Thửa đất số 98, tờ bản đồ số 25, khu phố 
An Hòa, phường Hòa Lợi, thị xã Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm như: sữa đậu nành, sữa, sữa chua, men sống, xúc xích, thịt 
hộp, cá hộp, rau sấy khô, rau tươi, quả tươi, chiết xuất của thịt, đồ uống làm từ sữa và có 
sữa lả chủ yếu, đồ uống trên cơ sở chè, đồ uống trên cơ sở cà phê, cà phê, chè, cacao, 
bánh ngọt, kẹo, bột ngũ cốc, gạo, hạt tiêu, tinh bột mì, kem ăn, bột dinh dưỡng, đồ uống 
không chứa cồn, nước, mua bán đồ gốm sứ, hàng thủ công mỹ nghệ, gỗ, bàn, ghế, giường, 
tủ, giá, kệ; dịch vụ tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hay quảng cáo; đại lý 
quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2015-32915 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

V.B.M   (VN) 
175/20 Phó Cơ Điều, phường 6, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất tẩy rửa; nước rửa chén; xà phòng; nước lau kính; nước lau sàn. 
 

 
(210) 4-2015-32916 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.5.1; A3.5.24 
(591) Ghi xám, hồng, xanh ngọc, đen, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Đồng Tháp  

(VN) 
951/7 Tỉnh Lộ 10, khu phố 8, phường 
Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 20: Bàn; ghế; giường; tủ; giá; kệ.  
 
 

(210) 4-2015-32917 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A25.7.21 
(591) Xám, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

lạnh Hưng Trí   (VN) 
51 Trần Phú, phường 4, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt; sửa chữa; bảo trì các hệ thống điện (sau điện kế), các hệ thống điện tử, 
các hệ thống điện lạnh, hệ thống cung cấp nước (sau thuỷ kế). 
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(210) 4-2015-32918 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.7.9 
(591) Xanh lá cây, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Farmacare  

(VN) 
22 Thẩm Mỹ, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa. 
 

Nhóm 05: Thuốc, các sản phẩm dược; thuốc kháng sinh chống viêm; thuốc bổ tăng lực; 
thực phẩm dinh dưỡng dùng trong ngành y (thực phẩm chức năng); dung dịch vệ sinh phụ 
nữ có chứa thuốc. 

 

 
(210) 4-2015-32919 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần thương hiệu 

Xứ Dừa   (VN) 
Số 24/2, đường Phan Đình Phùng, 
phường 4, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến 
Tre  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh tráng gạo; bánh phồng (bánh phồng gạo, bánh phồng nếp, bánh 
phồng mì); kẹo trái cây; thạch trái cây (dạng bánh kẹo); hương liệu cho bánh kẹo (trừ tinh 
dầu).  

 

 
(210) 4-2015-32920 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Lộc Phát  (VN) 
Số 29B ấp Mỹ An B, xã Mỹ Thạnh An, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

 

(511)   Nhóm 29: Dầu dừa thô, dầu dừa tinh luyện; thạch dừa; rau câu dừa.  
 
 

(210) 4-2015-32923 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A25.7.8; A25.7.3; A26.4.6 (540) 

  

(731) Nguyễn Khánh Lộc  (VN) 
Nhà số 3, đường Tân Hùng, phường 
Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 
An 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; chương trình máy vi tính.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; cho thuê không 

gian quảng cáo trên mạng; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền 
thông; đại lý quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông; 

phổ biến các thông báo quảng cáo; maketing; tư vấn nghiệp vụ thương mại. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện.   

 

 
(210) 4-2015-32924 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.2; 26.4.7; A26.11.12 (540) 

  

(731) Lê Duy Hưng  (VN) 
Số 193 đường Quang Trung, tổ 23, 

phường Tân Quang, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại, mua bán phụ kiện điện thoại.  

 
Nhóm 37: Sửa chữa điện thoại.  

 

 
(210) 4-2015-32925 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
SaCo   (VN) 
1/25 Tiền Lân 17, xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2015-32926 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất - 
thương mại thực phẩm Miền 
Đông   (VN) 
129/89/2 Liên Khu 5-6, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa. 
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(210) 4-2015-32927 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; A5.3.14; A5.3.13; 1.15.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất - 
thương mại thực phẩm Miền 
Đông   (VN) 
129/89/2 liên khu 5-6, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2015-32928 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Lê Quang Trung  (VN) 
139/3 Nguyễn Thái Học, phường Điện 
Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 31: Gia cầm để chăn nuôi. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-32929 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 6.1.2; A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13 
(591) Nâu sẫm, trắng, xanh lá cây, xanh dương

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại du 
lịch dịch vụ MACCA HILL Việt 
Nam  (VN) 
490A Điện Biên Phủ, phường 21, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Hạt mắc-ca sấy khô. 
 

 
(210) 4-2015-32930 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.9; A25.7.7 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Phố Đông  
(VN) 
78 Huỳnh Thiện Lộc, phường Hoà 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Đinh (đinh thép dùng trong công trình xây dựng). 
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(210) 4-2015-32931 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Vĩnh 
Tường Phát   (VN) 
28, đường 266, phường 6, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 
 
 

(210) 4-2015-32932 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Vĩnh 
Tường Phát   (VN) 
28, đường 266, phường 6, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 
 
 

(210) 4-2015-32933 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Vĩnh 
Tường Phát   (VN) 
28, đường 266, phường 6, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 
 
 

(210) 4-2015-32934 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Vĩnh 
Tường Phát   (VN) 
28, đường 266, phường 6, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 
 

(210) 4-2015-32935 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Vĩnh 
Tường Phát   (VN) 
28, đường 266, phường 6, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2015-32936 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Vĩnh 
Tường Phát   (VN) 
28, đường 266, phường 6, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2015-32937 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Trắng, vàng (540) 

 

(731) Công ty cổ phần bánh kẹo 
Bảo Minh   (VN) 
Thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh ngọt. 

 

 
(210) 4-2015-32938 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; A1.1.10; A26.1.18 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Phòng khám đa khoa Hoàng 
Minh   (VN) 
266/5 quốc lộ 91, khu vực 11 phường 
Châu Văn Liêm, quận ¤ Môn, thành phố 
Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh. 
 

 
(210) 4-2015-32939 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1 
(591) Đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại  AKUBA   (VN) 
686/72/1 Cách Mạng Tháng 8, phường 5, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày; quần áo may sẵn; mũ (trang phục); quần áo (trang phục).  
 

Nhóm 40: Dịch vụ may; may quần áo. 
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(210) 4-2015-32940 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất và xuất nhập khẩu 
ANOVA Việt Nam   (VN) 
Số nhà 22, ngõ 35 Vũ Xuân Thiều, tổ 12, 
phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; máy lọc nước; thiết bị đun nước bằng năng lượng mặt trời; 

vòi hoa sen; hệ thống và thiết bị vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2015-32941 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Trắng, xanh lá cây (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
TABI Việt Nam  (VN) 
Số 130, đường Hoàng Hoa Thám, 
phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Gỗ bán thành phẩm: sàn gỗ. 

 

 
(210) 4-2015-32942 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.1; 26.4.1; 26.4.11 
(591) Trắng, xanh nước biển 
(731) PINTAUDI SAVERIO  (CN) 

Room No. 406 Jiangxia Plaza, Jiangxia 
Street No. 19th, Haishu District, 315000 
Ningbo City, Zhejiang Province, China 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Sáp dạng rắn và lỏng dùng để hoàn thiện da và đồ da; chất đánh bóng dạng 

lỏng dùng để hoàn thiện da và đồ da. 
 

 
(210) 4-2015-32944 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

và xây dựng Đại Việt  (VN) 
Tổ 2, phường Phú Lương, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 17: Tấm nhựa polycacbonat (bán thành phẩm); chất dẻo tổng hợp (bán thành 
phẩm); nhựa tổng hợp (bán thành phẩm); nhựa nhân tạo dạng hạt được sử dụng trong sản 
xuất [bán thành phẩm]; nhựa nhân tạo [bán thành phẩm]. 

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm: tấm nhựa polycacbonat 
(bán thành phẩm), chất dẻo tổng hợp (bán thành phẩm), nhựa tổng hợp (bán thành phẩm), 
nhựa nhân tạo được sử dụng trong sản xuất [bán thành phẩm], nhựa nhân tạo [bán thành 
phẩm]. 

 
 

(210) 4-2015-32945 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Cam, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ Tuấn 
Dòng  (VN) 
Số 69, Tố Hữu, phường Nam Lý, thành 
phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình  

 

(511)   Nhóm 09: Linh kiện, phụ kiện điện thoại di động như: pin sạc, tai nghe, cáp nối điện 
thoại, sạc điện thoại. 

 
 

(210) 4-2015-32946 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 26.1.2 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Vũ 
Đình  (VN) 
Số 8/2, đường 36, khu phố 1, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại như: gạch, gạch men ốp tường, gạch men lát 
nền. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các vật liệu xây dựng phi kim: gạch, gạch men ốp 
tường, gạch men lát nền. 

 
 

(210) 4-2015-32947 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Lương Huỳnh Thanh Thảo  
(VN) 
21 Lê Lợi, ấp Thị, thị trấn Chợ Mới, 
huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê.  
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: trà, cà phê. 
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(210) 4-2015-32948 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Bá Thiệm  (VN) 
Liên Hiệp, xã Quỳnh Hoàng, huyện 
Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 

 
(210) 4-2015-32949 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ trực 
tuyến Vinapo  (VN) 
Km24, QL 5A, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, 
tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học, công nghệ và nghiên cứu, thiết kế liên quan; thiết kế và 
phát triển phần cứng và phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2015-32951 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.15; 5.5.19; A5.5.21 
(591) Cam, xanh ngọc 

(540) 

 

(731) Nguyễn Đình Thu  (VN) 
Xóm 6, thôn Giang Cao, xã Bát Tràng, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 21: Đồ gốm cho mục đích gia dụng, tượng bằng sứ, gốm; đồ gốm; đồ gốm để chứa 

đựng; tác phẩm nghệ thuật bằng gốm, sứ; đồ sứ để chứa đựng. 
 

 
(210) 4-2015-32952 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.3.1; A5.5.20; A5.1.14 
(591) Trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Mai Trần Gia  (VN) 
2A/1 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-32953 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Quỳnh Việt  (VN) 
 215/11 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép. 
 

 
(210) 4-2015-32954 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.9; 26.3.23 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần TAILOR 
INTERNATIONAL  (VN) 
24/3 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quảng cáo trên internet (nhằm mục đích bán hàng), mua bán quần 
áo, giày dép, mũ nón, phụ kiện thời trang (mắt kính, đồng hồ, thắt lưng, bóp, ví). 

 

 
(210) 4-2015-32955 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 24.17.5 
(591) Xanh than, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đình Phiến  (VN) 
478 Thiên Lôi, quận Lê Chân, thành phố 
Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; chăm sóc sức khỏe; trung tâm chăm sóc sức khỏe; 
dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ hộ lí chăm sóc y tế.  

 

 
(210) 4-2015-32956 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 7.3.11; 6.1.2 
(591) Xanh lam tím, vàng nghệ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần khoa học và 
kỹ thuật Bình Kiến  (VN) 
Tổ dân Phố Trù II, phường Cổ Nhuế 2, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại, tấm panen xây dựng bằng kim loại, đồ chứa 
đựng bằng kim loại (dùng để lưu kho, vận chuyển), tấm cửa kim loại, chì dạng thô hoặc 
bán thành phẩm, vách ngăn bằng kim loại. 
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Nhóm 09: Chương trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể 
tải xuống); phần mềm máy tính ghi sẵn), thiết bị bảo hộ phòng chống tia x, không dùng 
cho mục đích y tế, thiết bị bảo hộ phòng chống tia X, không dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ, trát vữa trát thạch cao, 
dịch vụ hàn chì lắp đặt đường ống; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình.  

 

Nhóm 41: Tổ chức và điểu khiển hội nghị chuyên để (tập huấn), sắp xếp và tiến hành hội 
thảo (tập huấn); tỗ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề, sắp xếp và tiến hành hội thảo 
chuyên đề; khóa đào tạo từ xa; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; 
hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục).  

 

Nhóm 42: Kiểm định (đo lường); chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng 
điện tử, nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; kiểm soát chất lượng kiểm tra chât 
lượng; dịch vụ nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; dịch vụ thiết kế kiểu dáng 
công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-32957 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Bà Đào Thị Hồng Liên  (VN) 
Số 107 phố Phủ Doãn, phường Hàng 
Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ, 
bao gồm 4 nhóm dịch vụ đều là dịch vụ phục vụ ăn uống.  

 
 

(210) 4-2015-32958 (220) 24.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 9.5.1; 5.3.20 (540) 

  

(731) Trần Bảo Trâm   (VN) 
53/30 A12 Lê Hồng Phong, phường 7, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng 
Tàu  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo váy; váy; trang phục dệt kim; quần áo may sẵn; quần áo ngủ.  
 
 

(210) 4-2015-32959 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Liên Hợp 3 Toàn 
Cầu  (VN) 
06 Biệt Thự, phường Lộc Thọ, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành; dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa bằng đường 
thủy nội địa và đường bộ. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống và quầy rượu  
 

(210) 4-2015-32960 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Khổng Đức Tài  (VN) 
30/19/3 đường 100 Bình Thới, phường 
14, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe gắn máy, cụ thể là: nút công tắc; cốt xe máy; bộ nhông sên dĩa; 
dây phanh (dây thắng); xích cam; cao su gác chân. 

 

 
(210) 4-2015-32961 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.15; 26.4.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Dương Tuấn Anh  (VN) 
39 KP4, phường Linh Tây, quận Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán chè. 
 

 
(210) 4-2015-32963 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.15.15; A25.7.3 
(591) Đen, trắng, xám, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty luật TNHH MTON Việt 
Nam  (VN) 
Số 59A, phố Lý Thái Tổ, phường Tràng 
Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; phân tích giá cả thị trường; dịch vụ 
đánh giá kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; thông tin về thương mại; điều tra thương 
mại; khảo sát kinh doanh thương mại; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; nghiên cứu kinh 
doanh.  

 

Nhóm 36: Phân tích tài chính; đầu tư vốn; tư vấn tài chính; môi giới khách hàng; hãng thu 
hồi nợ; quản lý tài chính; thông tin tài chính.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ nghiên cứu pháp 
luật; dịch vụ tranh tụng; hãng thám tử; điều tra về người được nghi là mất tích.  
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(210) 4-2015-32964 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.1.2; A26.11.9; 26.3.23 
(591) Xanh da trời, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Vending Machine Việt Nam  
(VN) 
Số 7, ngõ 11/78 phố Thái Hà, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy bán hàng tự động.  
 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ máy bán hàng tự động.  
 
 

(210) 4-2015-32965 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.11.13; 3.1.14; 3.1.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Minh Nhiên  (VN) 
36 Lê Lư, phường Phú Thọ Hoà, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Khẩu trang dùng che khói, bụi, nắng.  
 
 

(210) 4-2015-32966 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Xám (540) 

 

(731) Phạm Đình Dương  (VN) 
77 Đình Tân Khai, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Phụ kiện bồn tắm; vòi hoa sen; vòi nước; bồn rửa tay.  
 
 

(210) 4-2015-32967 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Cam, xanh dương (540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
Hoàng Sách  (VN) 
5/29 Nơ Trang Long, phường 7, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo động; thiết bị quan sát; thiết bị quản lý ra vào; thiết bị điều khiển 
thông minh; thiết bị âm thanh. 
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(210) 4-2015-32968 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 7.3.11; 26.13.1; 26.4.1 
(591) Cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Cuộc sống Của Tôi  
(VN) 
Số 123 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Trang trí nội thất. 
 

 
(210) 4-2015-32969 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Trần Ngọc Uy  (VN) 
Thôn Bàn Thới, xã Hành Thiện, huyện 
Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi  

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất và phụ gia sử dụng trong sản xuất vật liệu xây dựng và trang trí nội 
thất; hóa chất trong xây dựng như chất chống thấm. 

 

Nhóm 02: Sơn, sơn chống rỉ, sơn chịu lửa, vecni, bột màu, sơn lót. 
 

 
(210) 4-2015-32970 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.3; A26.3.6; 24.15.21; 6.1.2 
(591) Vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty luật TNHH một thành 
viên Sơn Kim  (VN) 
19/12 (tầng 2) Hồ Văn Huê, phường 9, 
quận Phú Nhuận,  thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 
 

 
(210) 4-2015-32971 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.13.1; 26.3.23 
(731) 2XU PTY LTD   (AU) 

243 Burwood Road, Hawthorn Victoria 
3122, Australia  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 10: Miếng đệm (sử dụng cho mục đích y tế) và quần áo bó sát (sử dụng cho mục 
đích y tế) nằm trong nhóm này. 

 

Nhóm 25: Quần áo nam giới và nữ giới, đồ đi chân, đồ đội đầu bao gồm quần áo bơi, 
quần áo chạy bộ, quần áo đạp xe, quần áo thể thao. 

 

 
(210) 4-2015-32972 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.13.1; 26.3.23 
(731) 2XU PTY LTD    (AU) 

243 Burwood Road, Hawthorn Victoria 
3122, Australia   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 10: Miếng đệm (sử dụng cho mục đích y tế) và quần áo bó sát (sử dụng cho mục 
đích y tế) nằm trong nhóm này.   

 

Nhóm 25: Quần áo nam giới và nữ giới, đồ đi chân, đồ đội đầu bao gồm quần áo bơi, 
quần áo chạy bộ, quần áo đạp xe, quần áo thể thao. 

 
 

(210) 4-2015-32973 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) ACCOLADE WINES LIMITED   (GB) 

Thomas Hardy House, 2 Heath Road, 
Weybridge, Surrey KT13 8TB, United 
Kingdom  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia), rượu vang.  
 
 

(210) 4-2015-32974 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH LUCAS Việt Nam  
(VN) 
88 đường 36, phuờng Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Chế phẩm để làm đồ uống, tinh dầu để sản xuất đồ uống, đồ uống làm từ nước 
ép trái cây khôn có cồn, đồ uống hỗn hợp không có cồn, đồ uống cung cấp muối và 
khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế), nước giải khát bằng trái cây (đồ 
uống). 

 

Nhóm 33: Rượu gạo, đồ uống có cồn (trừ bia), rượu anit, anizet (rượu), rượu vang, rượu 
mùi. 
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(210) 4-2015-32975 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Lucas Việt Nam  
(VN) 
88 đường 36, phường Bình Trị Đông B, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Chế phẩm để làm đồ uống; tinh dầu để sản xuất đồ uống; đồ uống làm từ nước 

ép trái cây không có cồn; đồ uống hỗn hợp không có cồn; đồ uống cung cấp muối và 

khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); nước giải khát bằng trái cây [đồ 

uống]. 

 

Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn [trừ bia]; rượu anit; anizet [rượu]; rượu vang; rượu 

mùi. 
 

 
(210) 4-2015-32976 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Lucas Việt Nam  
(VN) 
88 đường 36, phường Bình Trị Đông B, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Chế phẩm để làm đồ uống; tinh dầu để sản xuất đồ uống; đồ uống làm từ nước 

ép trái cây không có cồn; đồ uống hỗn hợp không có cồn; đồ uống cung cấp muối và 

khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); nước giải khát bằng trái cây [đồ 

uống].  

 

Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn [trừ bia]; rượu anit; anizet [rượu]; rượu vang; rượu 

mùi. 
 

 
(210) 4-2015-32978 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.3; 26.4.2 

(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ VIVO  
(VN) 
Phòng T15-02, tầng 15 Lottery Tower, 

số 77 Trần Nhân Tôn, phường 9, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa điện thoại di động. 
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(210) 4-2015-32979 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Vũ Minh Phát  
(VN) 
Tổ dân phố 11, phường An Phú, thị xã 
An Khê, tỉnh Gia Lai 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng trong y tế, trà thảo 

dược dùng trong y tế, nước uống tăng lực có bổ sung vitamin dùng trong y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng, trà thảo dược, nước 
uống tăng lực, nước uống có bổ sung vitamin. 

 

 
(210) 4-2015-32980 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 25.1.6; 25.1.25; 5.13.4 
(591) Đen, ghi nhũ, đỏ sẫm, đỏ nâu, vàng, 

trắng, vàng nhũ, vàng nhạt, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Bách Việt Xanh  (VN) 
Số 2/454, Nguyễn Lương Bằng, phường 
Phù Liễn, quận Kiến An, thành phố Hải 
Phòng 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu các loại: rượu vodka, rượu gạo, rượu vang hoa quả. 

 

 
(210) 4-2015-32981 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 1.13.1; 4.5.2 
(591) Xanh tím than, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển y tế Galaxy Việt 
Nam   (VN) 
Số 203, C4 Thanh Xuân Bắc, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
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tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, 
rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 
dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng 
cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-32987 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINACARE  (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, 
rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 
dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng 
cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-32988 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINACARE   (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
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bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, 
rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 
dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng 
cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 
 

(210) 4-2015-32989 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINACARE   (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, 
rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 
dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng 
cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 
 

(210) 4-2015-32990 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, 
rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 
dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng 
cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-32991 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm-dược liệu OPODIS  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2015-32992 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm-dược liệu OPODIS  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
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(210) 4-2015-32993 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm-dược liệu OPODIS  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2015-32994 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm-dược liệu OPODIS  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2015-32995 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A14.7.15; 14.7.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
trang trí nội thất Thành Đô  
(VN) 
16 Bình Lợi, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng dân dụng; xây dựng công nghiệp; trang trí nội thất.  
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(210) 4-2015-32996 (220) 24.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A3.4.2; A11.3.7; A1.1.10; 25.1.6; 26.1.1
(591) Cam, xám, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Huệ  (VN) 
797 Hưng Phú, phường 9, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Quán phở. 
 
 

(210) 4-2015-32997 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.5.1; 3.7.17; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Top Chemical 
Tech  (VN) 
Lô 7, đường số 02, khu công nghiệp Tân 
Đông Hiệp A, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hoá chất cơ bản và hóa chất chuyên dùng trong xử lý bề mặt kim loại. 
 
 

(210) 4-2015-32998 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Đỏ, xanh dương (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hoàng Thị 
Tường Vân  (VN) 
439, Trương Công Định, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bánh kẹo, bánh kem. 
 
 

(210) 4-2015-32999 (220) 24.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 1.5.1; 3.4.7 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Lâm Kiều  (VN) 
60 đường số 40, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bột làm bánh, bột năng, bột chiên tôm, bột bánh xèo.  
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(210) 4-2015-33000 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.6 
(591) Đỏ, đen, đỏ đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH An Lộc Nguyễn  
(VN) 
Số 186, đường Phạm Văn Đồng, ấp Hiệp 
Long, xã Hiệp Tân, huyện Hoà Thành, 
tỉnh Tây Ninh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối máy vi tính, điện thoại di động, thiết bị bưu chính viễn 
thông như tổng đài nội bộ tự động, máy fax, thiết bị truyền số liệu, bộ điền giải (modem)  

 

 
(210) 4-2015-33001 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.17; 26.1.2 
(591) xanh dương đậm, xanh dương nhạt, trắng

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại Tân Vạn 
Phước  (VN) 
101/51 AD Phạm Đình Hổ, phường 6, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm. 
 

Nhóm 35: Mua bán mũ bảo hiểm. 
 

 
(210) 4-2015-33002 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại sản xuất Kim 
Hồng  (VN) 
Đường 835, ấp 4, xã Phước Lợi, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 06: Bu lông, ốc vít, đinh vít bằng kim loại.  
 

Nhóm 40: Gia công kim loại, đúc kim loại, mạ kim loại.  
 

 
(210) 4-2015-33003 (220) 24.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.1; 26.7.25; 26.13.25; 7.3.11 
(591) Cam, xanh da trời, trắng, tím, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương
mại dịch vụ Hợp Long  (VN) 
152 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối nhôm thanh định hình cửa ra vào, cửa sổ bằng nhôm.  
 

 
(210) 4-2015-33004 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) A15.9.10 

(591) Đen, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần F.I.T.E.L.T.E.C  
(VN) 
Số 8/674, đường Nguyễn Văn Cừ, 

phường Gia Thụy, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Trạm sạc điện dùng cho các loại phương tiện tham gia giao thông, máy móc và 

thiết bị sử dụng pin hoặc ắc quy điện như: xe hơi, xe máy, xe đạp điện, du thuyền, thiết bị 

điện tử, đồ chơi điện; bộ sạc pin hoặc ắc quy điện; pin; ăc quy; tấm pin năng lượng mặt 

trời; phần mềm vi tính.  
 

 
(210) 4-2015-33005 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 3.7.17; 26.15.15; A1.1.10; A1.1.5 

(591) Xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Khăn Việt 
Nam   (VN) 
Số 4, phố Nguyễn Viết Xuân, phường 

Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 24: Khăn bằng vải; khăn bằng bông (không dùng cho mục đích y tế); khăn bông 

chùi chân thay cho thảm; khăn tắm bằng vải; khăn rửa mặt bằng vải; khăn ướt bằng vải.  
 

 
(210) 4-2015-33006 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  
(VN) 
166-170 Nguyễn Huệ, phường 7, thành 

phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-33007 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  

(VN) 
166-170 Nguyễn Huệ, phường 7, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-33008 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.3; A3.7.24; 23.3.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhà hàng Hàn 
Quốc BOOM DAK  (VN) 
16 Lê Quý Đôn, phường 06, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2015-33009 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
phong cách thời trang Minh 
Châu  (VN) 
459D Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-33010 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Trần Tuấn Kiệt  (VN) 
360 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 
quán ăn.  
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(210) 4-2015-33011 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

 

(731) Trần Tuấn Kiệt   (VN) 
360 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 

quán ăn.  
 

 
(210) 4-2015-33012 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Trần Tuấn Kiệt   (VN) 
360 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 

quán ăn.  
 

 
(210) 4-2015-33013 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

 

(731) Trần Tuấn Kiệt   (VN) 
360 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 

quán ăn.  
 

 
(210) 4-2015-33014 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 20.5.7; 1.3.1; A5.5.20 

(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần chiếu sáng 
đô thị Hoàng Gia   (VN) 
Số 25A, ngách 66, ngõ Thái Thịnh II, 

phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị đèn chiếu sáng. 
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(210) 4-2015-33015 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.11.1 
(591) Cam, đen 

(540) 

 

(731) Nguyễn Mai Hưng  (VN) 
P0314 tòa C1, KĐT Mandarin Garden, 
đường Hoàng Minh Giám, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán trà. 
 

 
(210) 4-2015-33016 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) GENERAL MOTORS LLC   (US) 

300 Renaissance Center, City of Detroit, 
State of Michigan 48265-3000, United 
States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe gắn động cơ và bộ phận của xe gắn động cơ.  
 

(210) 4-2015-33017 (220) 24.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 24.9.1; 5.7.1 
(731) Công ty TNHH RANG MI NI  (VN) 

20-20A Nguyễn Thị Huỳnh, phường 8, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); kem lạnh; ca cao; bánh kẹo; sôcôla.  
 

 
(210) 4-2015-33018 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(300) 2015-050374 27.05.2015 JP 

(731) YANAGI CORPORATION   (JP) 
Wako Bldg #6B, 1 -12- 16, Jinnan, 
Shibuya-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 14: Hộp bằng kim loại quý; trâm gài đầu [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; dây chuyền 
[đồ trang sức đồ kim hoàn]; chuỗi hạt [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; kim cương; hoa tai; 
nhẫn [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; đồng hồ đeo tay.  
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Nhóm 18: Ví cầm tay cho phụ nữ; ba lô; ví đựng tiền; túi xách tay; túi du lịch; ví đựng đồ 
trang điểm (chưa có đồ bên trong); bao để móc chìa khóa; ô; gậy chống.  

 

Nhóm 25: Quần áo; trang phục giả trang; giày (đồ đi chân); dép; mũ; găng tay (trang 
phục); khăn quàng cổ; thắt lưng (trang phục); giày thể thao (đồ đi chân).  

 
 

(210) 4-2015-33019 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(300) 2015-050375 27.05.2015 JP 

(531) 26.3.1; 26.3.4; 26.13.25; 7.1.24 
(731) YANAGI CORPORATION    (JP) 

Wako Bldg #6B, 1 -12- 16, Jinnan, 
Shibuya-ku, Tokyo, Japan   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 14: Hộp bằng kim loại quý; trâm gài đầu [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; dây chuyền 
[đồ trang sức đồ kim hoàn]; chuỗi hạt [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; kim cương; hoa tai; 
nhẫn [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; đồng hồ đeo tay.    

 

Nhóm 18: Ví cầm tay cho phụ nữ; ba lô; ví đựng tiền; túi xách tay; túi du lịch; ví đựng đồ 
trang điểm (chưa có đồ bên trong); bao để móc chìa khóa; ô; gậy chống.    

 

Nhóm 25: Quần áo; trang phục giả trang; giày (đồ đi chân); dép; mũ; găng tay (trang 
phục); khăn quàng cổ; thắt lưng (trang phục); giày thể thao (đồ đi chân).  

 
 

(210) 4-2015-33020 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, vàng, đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đào tạo tư vấn 
PDCA  (VN) 
Tầng 3 tòa nhà Đinh Lê N09, đường 
Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cố vấn điều hành; quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; tư 
vấn quản lý nhân sự; tổ chức xúc tiến thương mại.  

 
 

(210) 4-2015-33021 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH P.B.O.X Việt Nam  

(VN) 
Số 189 đường đi Đình Vũ, phường Đông 
Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 06: Hệ thống xà treo quần áo (khung treo quần áo) bằng kim loại chuyên dùng lắp 
đặt trong container.  

 

 
(210) 4-2015-33023 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.5.1 
(591) Vàng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH thiết bị công 

nghiệp Mox   (VN) 
34 đường Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 06: Đinh bằng kim loại; đinh vít bằng kim loại; bu lông bằng kim loại; ốc vít bằng 
kim loại; đồ ngũ kim bằng kim loại (vật liệu nhỏ). 

 

 
(210) 4-2015-33024 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.4.7 
(731) Công ty TNHH Bánh Năm HCMC  

(VN) 
68 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ chuẩn bị thức ăn và đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn mang đi do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-33025 (220) 24.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(591) Đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH XATARA  (VN) 
136/21/8A đường TCH10, phường Tân 
Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ nữ trang rẻ tiền; đồ trang sức từ đá quý nhân tạo. 
 

Nhóm 18: Túi xách tay; ví lưới có dây xích đeo; ví đựng danh thiếp; ba lô; cặp da; ví tiền, 
ví bỏ túi. 

 

Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ thuật; chuông gió; rơm bện. 
 

Nhóm 25: Dép; giày; váy; bộ quần áo. 
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(210) 4-2015-33026 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 4.1.4; A26.3.5; 26.7.15 
(731) MR. MONTON KIATKAMOLWONG  

(TH) 
59/298 Visuthaville village Soi 10311 
Ramintra Road, Kannayao District, 
Bangkok 10230 Thailand 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chất bổ sung dưỡng chất cho cây trồng; hóc môn kích thích tăng 

trưởng cho cây trồng. 
 

Nhóm 05: Chất diệt loài gây hại; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ.  
 

 
(210) 4-2015-33027 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) CORKJOINT (MALAYSIA) SDN BHD  

(MY) 
51, Jalan BRP 8/2, Bukit Rahman Putra 
Industrial Park, 47000 Sungai Buloh, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 17: Vật liệu để bao gói, bịt kín, gắn và cách ly (bằng cao su hoặc chất dẻo); vật liệu 

để bịt kín và bao gói dùng trong việc đổ bê tông (bằng cao su hoặc chất dẻo); tấm đệm 
giảm rung và giảm xóc bằng cao su; vật liệu đệm lót giảm rung và giảm xóc bằng cao su; 
vật liệu cách ly để giảm rung và giảm xóc bằng cao su; chất dẻo dưới dạng tấm, khối, 
thanh, ống, đường ống và các dạng định hình khác. 

 

 
(210) 4-2015-33028 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.1; 26.1.2 
(731) NAGASE & CO., LTD.  (JP) 

1-1-17, Shinmachi, Nishi-ku, Osaka-shi, 
Osaka 550-8668 Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; tập hợp và trưng bày các loại hàng hóa khác 

nhau (không kể vận chuyển) vì lợi ích của người khác để khách hàng thuận tiện trong việc 
xem và mua các hàng hóa này; dịch vụ bán lẻ và dịch vụ bán buôn, gồm chế phẩm 
nhuộm, hóa chất, nhựa, mỹ phẩm, dược phẩm, sản phẩm và chế phẩm thú y và vệ sinh, 
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thực phẩm cho sức khỏe, máy móc và thiết bị y tế, máy móc và thiết bị dùng để sản xuất 
nhựa, máy móc và thiết bị dùng để sản xuất chất bán dẫn, máy móc và thiết bị sản xuất 
màn hình tinh thể lỏng, phần cứng và phần mềm kỹ thuật số, và máy tính. 

 

 
(210) 4-2015-33029 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Đông Phương Vi 
Na  (VN) 
Phòng 605, lầu 6 số 1446-1448 đường 3 
tháng 2, phường 2, quận 11, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Bánh xe răng của máy móc; máy nổ; máy phát điện; động cơ phát điện; máy 

nông nghiệp; máy xới (tất cả chạy bằng động cơ). 
 

 
(210) 4-2015-33030 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH sản xuất xuất 

nhập khẩu hóa chất Việt Nam  
(VN) 
Lô G1, khu công nghiệp Tây Bắc Ga, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dành cho người; thực phẩm chức năng bao gồm thực phẩm bổ sung, thực 

phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học. 
 

 
(210) 4-2015-33031 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.1.14; 1.15.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, xanh nước 

biển, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất xuất 

nhập khẩu hóa chất Việt Nam  
(VN) 
Lô G1, khu công nghiệp Tây Bắc Ga, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dành cho người; thực phẩm chức năng bao gồm thực phẩm bổ sung, thực 

phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học. 
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(210) 4-2015-33032 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.3.1; 24.9.1; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất xuất 

nhập khẩu hóa chất Việt Nam  
(VN) 
Lô G1, khu công nghiệp Tây Bắc Ga, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dành cho người; thực phẩm chức năng bao gồm thực phẩm bổ sung, thực 

phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học. 
 

 
(210) 4-2015-33033 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.7 
(591) Xanh tím, đỏ, vàng da cam, đen, trắng 
(731) NEW ORLEANS BREW, L.L.C.  (US) 

180 New Camellia Boulevard, Suite 100, 
Covington, Louisiana 70433, United 
States  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến (qua mạng internet) bao gồm bán lẻ cà phê 
và trà; dịch vụ nhượng quyền thương mại (franchising), cụ thể là hỗ trợ quản lý kinh 
doanh có liên quan đến việc thành lập và điều hành hoạt động hàng ngày của quán cà phê 
và nhà hàng ăn uống. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-33034 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 25.5.25; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây sẫm, xanh lá cây, đỏ, vàng, 

đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần tư vấn thiết 

kế xây dựng CADIF  (VN) 
31 Hùng Vương, phường Thới Bình, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ môi giới 
và cung cấp thông tin về bất động sản; dịch vụ làm tài chính. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học công nghệ vào việc thiết kế, xây dựng và 
điều hành máy móc, cầu đường, hóa chất (dịch vụ kỹ thuật); dịch vụ thiết kế kiến trúc xây 
dựng. 

 

 
(210) 4-2015-33035 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.13.1; A2.9.17; 2.9.19 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Võ Quốc Toàn  (VN) 

26 Nguyễn Văn Đậu, phường 5, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán tranh ảnh, tranh vẽ, tranh thêu tay, tranh thư pháp, ấn phẩm, bút, mực, 

băng keo (băng dính). 
 

 
(210) 4-2015-33036 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) EDGEWELL PERSONAL CARE 

BRANDS, LLC  (US) 
6 Research Drive, Shelton, Connecticut 
06484, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chống nắng và chăm sóc da (không chứa thuốc, dùng cho mục đích 
mỹ phẩm); chế phẩm bảo vệ da và cơ thể dưới ánh nắng (chống nắng và ngăn tia nắng mặt 
trời) dùng cho mục đích mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-33037 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) SAHACHOL FOOD SUPPLIES 

COMPANY LIMITED   (TH) 
600/1 Moo 11, Sukhapibarn 8 Road, 
Nongkharm, Sriracha, Cholburi 20232, 
Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước ép hoa quả có chứa chất bổ sung thực phẩm.  
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(210) 4-2015-33038 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY  (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-33039 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá 
nhân) và chế phẩm chống chảy mồ hôi (dùng cho cá nhân); mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế 
phẩm nhuộm tóc; chế phẩm màu để nhuộm tóc; nước xức tóc; chế phẩm uốn tóc; dầu gội 
đầu; dầu xả tóc; keo xịt tóc; phấn xoa tóc (mỹ phẩm); mỹ phẩm tạo kiểu dáng cho tóc; 
keo xịt màu cho tóc (thuộc nhóm này); keo bọt dùng cho tóc (mỹ phẩm); nước làm bóng 
tóc (mỹ phẩm); dầu (gel) vuốt tóc (mỹ phẩm); mỹ phẩm dưỡng ẩm cho tóc; chất lỏng 
dùng để trang điểm tóc (mỹ phẩm); chế phẩm bảo vệ tóc (không chứa dược chất); chế 
phẩm dưỡng tóc khô (không chứa dược chất); dầu xức tóc (mỹ phẩm); chế phẩm làm khỏe 
tóc (không chứa dược chất); kem bôi tóc (mỹ phẩm); chế phẩm dùng để tắm thường 
và/hoặc tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất); chế phẩm dùng để trang điểm không 
chứa dược chất; mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-33040 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.7 
(591) Vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thực phẩm 

VINSMILE  (VN) 
Số 23, làng Yên Phụ, phường Yên Phụ, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến, cụ thể là: thịt gia súc, gia cầm; tôm (không còn 
sống); cá (không còn sống); trái cây được bảo quản; trứng (dùng làm thực phẩm); sữa. 

 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm đã qua chế biến, cụ thể là: thịt gia súc, gia cầm, xúc xích, 
lạp xưởng, thịt xông khói, thịt giăm bông, pa tê, bò viên, cá viên, chả lụa, giò lụa, tôm 
(không còn sống), động vật giáp xác (không còn sống), cá (không còn sống), cá đóng 
hộp, phi lê cá, mực khô, trái cây được bảo quản, trái cây sấy khô, rau được bảo quản, 
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trứng (dùng làm thực phẩm), sữa, đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu), sữa chua; đại lý 
xuất nhập khẩu thực phẩm đã qua chế biến, cụ thể là: thịt gia súc, gia cầm, xúc xích, lạp 
xưởng, thịt xông khói, thịt giăm bông, pa tê, bò viên, cá viên, chả lụa, giò lụa, tôm (không 
còn sống), động vật giáp xác (không còn sống), cá (không còn sống), cá đóng hộp, phi lê 
cá, mực khô, trái cây được bảo quản, trái cây sấy khô, rau được bảo quản, trứng (dùng làm 
thực phẩm), sữa, đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu), sữa chua. 

 

 
(210) 4-2015-33041 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) KAN HING PLASTIC PRODUCTS 

FACTORY LIMITED  (HK) 
8/F., Bold Win Industrial Building, 16-18 
Wah Sing Street, Tai Lin Pai Road, Kwai 
Chung, New Territories, Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 16: Túi giấy hình nón; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để 
bao gói; hộp dụng cụ vẽ; hộp màu vẽ [đồ dùng học sinh]; hộp bút; hộp đựng đồ viết [bộ 
dụng cụ].  

 

Nhóm 18: Túi đeo lưng; túi [bao, túi nhỏ] bằng da thuộc để bao gói; ba lô; túi sách học 
sinh; túi cho thể thao; túi du lịch. 

 

 
(210) 4-2015-33042 (220) 24.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 6.1.2; 26.4.1; 25.5.2; 26.3.23; 24.15.21 
(591) Đỏ, da cam, nâu, đen, trắng 
(731) GLOBAL TOBACCO FZCO  (AE) 

P.O Box 17331, Dubai, UAE 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; các vật dụng dùng cho người hút thuốc, cụ thể là, bật 
lửa dùng cho người hút thuốc, gạt tàn dùng cho người hút thuốc, ống nhổ dùng cho người 
hút thuốc; diêm.  

 

 
(210) 4-2015-33043 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đen, ghi 
(731) TIANMA MICROELECTRONICS CO., 

LIMITED  (CN) 
22/F, Hangdu Building, Catic Zone, 
Shennan Road, Shenzhen, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Điện thoại di dộng; máy tính bảng; thiết bị dẫn đường cho xe cộ [máy vi tính 
trên xe cộ]; máy vi tính; máy đếm; thiết bị thu hình; màn hình video; màn hình tinh thể 
lỏng (LCD); màn hình phản quang hữu cơ; màn hình chấm lượng tử. 

 

 
(210) 4-2015-33045 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) COSMIC ENTERPRISE CO., LTD.  

(CN) 
Room 1201- 1207, 12th Floor, Jincheng 
Building, 368 Hanjiang Road, Xinbei 
District, Changzhou, Jiangsu, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; bộ chế hoà khí; vòng găng pít-tông; pít-tông cho xi lanh; xi 

lanh dùng cho máy móc; ổ bi. 
 
 

(210) 4-2015-33047 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.6 
(591) Đen, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SCC Việt Nam  
(VN) 
246/9 Bình Quới, phường 28, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 

 
 

(210) 4-2015-33049 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.5.1; A2.5.23 
(731) KRUNGSIAM BEVERAGE CO., LTD.  

(TH) 
413 Moo 2, Banklongsuan 
Prasamutjadee, Samutprakarn, 10290 
Thailand 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống nhẹ có hương cà phê [không cồn]; nước ép trái cây; đồ uống làm từ 

trái cây [không cồn]; đồ uống nhẹ làm từ trái cây có hương trà [không cồn]; đồ uống 
không cồn; đồ uống không cồn có hương trà; đồ uống nhẹ [không cồn]; nước ép rau [đồ 
uống].  
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(210) 4-2015-33061 (220) 25.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây đậm, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Thuyết  (VN) 
Thôn Mỹ Sơn, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh 
Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi sóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2015-33062 (220) 25.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 1.3.1; A1.3.17; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng, da cam 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Thuyết  (VN) 
Thôn Mỹ Sơn, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh 
Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi sóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2015-33063 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại đầu tư Đại Dương  
(VN) 
Số 54, ngõ 663 phố Trương Định, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Quạt phun sương dùng điện; quạt điện dân dụng; thiết bị lọc nước uống; thiết bị 
điều hòa không khí; dụng cụ nấu ăn dùng điện: nồi cơm điện; bếp điện từ; lò vi sóng (thiết 
bị nấu nướng); ấm đun nước (có dùng điện); nồi áp suất (có đùng điện); bếp ga. 

 

 
(210) 4-2015-33064 (220) 25.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A19.3.4; 26.15.11 
(591) Trắng, xanh ngọc 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
ECO   (VN) 
Căn hộ F2, chung cư số 130, phố Đốc 
Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-33065 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A19.3.24 
(591) Trắng, xanh ngọc 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
ECO  (VN) 
Căn hộ F2, chung cư số 130, phố Đốc 
Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-33066 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Trắng, xanh ngọc 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
ECO  (VN) 
Căn hộ F2, chung cư số 130, phố Đốc 
Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-33067 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty luật trách nhiệm 
hữu hạn một thành viên Dân 
ý  (VN) 
379 Nguyễn Văn Tiết, phường Lái 
Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, dịch vụ hoà giải, dịch vụ tranh 
tụng; dịch vụ nghiên cứu pháp luật, tư vấn sở hữu trí tuệ. 
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(210) 4-2015-33068 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
P&P  (VN) 
ấp 4, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, 
tỉnh Bình Phước  

 

(511)   Nhóm 30: Trà. 
 

 
(210) 4-2015-33069 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
P&P  (VN) 
ấp 4, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, 
tỉnh Bình Phước  

 

(511)   Nhóm 30: Trà. 
 

 
(210) 4-2015-33076 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; 26.1.1; A26.11.8 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
ERP-ITG  (VN) 
Số nhà B8, ngõ 11 Nguyễn Quý Đức, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm máy tính. 
 

 
(210) 4-2015-33077 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; A26.11.7 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
ERP-ITG   (VN) 
Số nhà B8, ngõ 11 Nguyễn Quý Đức, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2015-33078 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; A26.11.7 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
ERP-ITG   (VN) 
Số nhà B8, ngõ 11 Nguyễn Quý Đức, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm máy tính. 
 

 
(210) 4-2015-33080 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần JWS Tecnica 
Việt Nam   (VN) 
Số 2 đường Phạm Hồng Thái, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén bát; nước rửa rau củ quả; nước vệ sinh khử mùi; nước súc miệng 
tiệt trùng; nước tẩy trang (mỹ phẩm); khăn ướt tiệt trùng (khăn giấy được tẩm nước thơm 
mỹ phẩm).  

 

Nhóm 05: Nước trị gàu, nấm; nước trị bệnh ngoài da (cho người và vật); nước rửa xoang 
mũi; nước cầm máu, sát khuẩn, tất cả là sản phẩm có chứa thuốc. 

 

 
(210) 4-2015-33081 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Xanh dương đậm, da cam, xanh nước 

biển 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
dịch vụ Anh Phương  (VN) 
Số nhà 99, ngõ 63, đường Đại Mỗ, xã 
Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa, đánh bóng. 
 

Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 
 

 
(210) 4-2015-33083 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) DEPUY SYNTHES, INC.  (US) 

700 Orthopaedic Drive, Warsaw, Indiana 
46581, U.S.A 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 10: Mô cấy xương sống không bao gồm mô sống; dụng cụ phẫu thuật dùng trong 
phẫu thuật xương sống. 

 

 
(210) 4-2015-33085 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.9.10; 26.5.1; A25.7.5; A26.11.8 
(731) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  

(US) 
300 Park Avenue, New York, New York 
10022, United States of America 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm đánh răng.  
 

Nhóm 21: Bàn chải đánh răng.  
 

 
(210) 4-2015-33086 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.7; 26.4.2; A26.11.8 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương nhạt, đen 
(731) Công ty Honda Việt Nam  (VN) 

Phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, 
tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Cửa hàng bán xe máy và phụ tùng xe máy. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng xe máy. 
 

 
(210) 4-2015-33087 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.7; A26.11.8; 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương nhạt, đen 
(731) Công ty Honda Việt Nam   (VN)

Phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, 
tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Cửa hàng bán xe máy và phụ tùng xe máy.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng xe máy. 
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(210) 4-2015-33088 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.7; A26.11.8; 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương nhạt, đen 
(731) Công ty Honda Việt Nam   (VN)

Phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, 
tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Cửa hàng bán xe máy và phụ tùng xe máy.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng xe máy. 
 

 
(210) 4-2015-33089 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.7; A26.11.8; 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương nhạt, đen 
(731) Công ty Honda Việt Nam   (VN)

Phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, 
tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Cửa hàng bán xe máy và phụ tùng xe máy.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng xe máy. 
 

 
(210) 4-2015-33090 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.7; 26.4.2; 25.5.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh nhạt, đen 
(731) Công ty Honda Việt Nam   (VN)

Phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, 
tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Cửa hàng bán xe máy và phụ tùng xe máy.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng xe máy. 
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(210) 4-2015-33094 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xuất nhập khẩu Trung Thái  
(VN) 
322 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy đóng dây đai.  
 

Nhóm 35: Mua bán máy đóng đai và linh kiện của chúng; mua bán dây đai, kéo cắt; mua 
bán linh kiện và máy móc dùng để căng dây đai, linh kiện và máy móc bấm răng cho dây 
đai, linh kiện và máy móc bấm khóa (bọ) cho dây đai. 

 

 
(210) 4-2015-33095 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Happy Cook  
(VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng 
Nai 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố; máy xay thực phẩm (loại dùng điện, sử dụng trong gia đình).  
 

Nhóm 11: Thiết bị nấu nướng, làm lạnh dùng điện (nồi cơm điện, bếp điện, chảo điện, nồi 
điện, lò viba, ấm đun nước, nồi áp suất, tủ ướp lạnh, tủ đông lạnh, máy làm nước đá, máy 
điều hòa không khí), quạt điện, máy lọc nước, bếp ga. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp (nồi, chảo, càmen, thau), thùng đựng đá, thùng ướp lạnh, bình 
cách nhiệt, bình thủy (không chạy điện).  

 

 
(210) 4-2015-33096 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.5.1; A25.3.3; A5.5.21; 15.7.1 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần hóa dầu 
Khang An  (VN) 
182 ấp Thanh Hiệp, xã Thanh Phú, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp: chất bôi trơn, dầu nhờn; dầu mỏ, dạng thô hoặc tinh 

chế; xăng, gazolin. 
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(210) 4-2015-33098 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Đỏ (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dầu nhớt và 
hóa chất Miền Nam   (VN) 
Lô F6, đường số 4, khu công nghiệp 
Thịnh Phát, ấp 3, xã Lương Bình, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp: chất bôi trơn, dầu nhờn; dầu mỏ, dạng thô hoặc tinh 
chế; xăng, gazolin. 

 

 
(210) 4-2015-33099 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.7 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV thương mại 
Linh Trang  (VN) 
65E38 Quang Trung, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống lưu động. 
 

 
(210) 4-2015-33101 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.6; A3.7.24 
(591) Xanh cô ban, vàng đất, ghi 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư du 
lịch Thiên Nga  (VN) 
Phòng 205, ngõ 3B phố Đặng Thái Thân, 
phường Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển; vận tải bằng tàu 
thuyền; vận tải bằng ôtô; tham quan (du lịch); vận chuyển hành khách.  

 
 

(210) 4-2015-33102 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Goldfish  (VN) 
Tầng 3, khu C, tòa nhà 27B Nguyễn 
Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Tư vấn tài chính. 
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(210) 4-2015-33103 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(591) Xanh cửu long, xanh biển (540) 

 

(731) Công ty TNHH Goldfish   (VN) 
Tầng 3, Khu C, tòa nhà 27B Nguyễn 
Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Tư vấn tài chính. 
 

 
(210) 4-2015-33104 (220) 25.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 1.3.1; 26.3.2; 24.15.1; 26.1.10 
(591) Đỏ, xanh lá, xanh dương, đỏ nhạt, xanh 

dương nhạt, da cam 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu 
Sơn  (VN) 
B12B/39A ấp 2B, xã Vĩnh Lộc B, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột. 
 

 
(210) 4-2015-33106 (220) 25.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 13.1.6; 2.9.1; 5.13.7; 26.1.1 (540) 

  

(731) Đinh Mạnh Tuấn  (VN) 
48 Trần Phú, phường 4, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kẹo; sôcôla; bánh hạnh nhân (bánh nướng); bánh gatô nhỏ 
(bánh ngọt).  

 

 
(210) 4-2015-33107 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; 26.4.1; 26.4.10
(591) Đen, trắng, xanh 
(731) Công ty cổ phần thiết bị 

chiếu sáng SCT Việt Nam   (VN) 
Số 14 hẻm 83/32/4 đường Ngọc Hồi, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị chiếu sáng (đèn chiếu sáng dùng cho gia đình, đèn chiếu sáng 
dùng cho công trình, thiết bị chiếu sáng bằng đèn LED).  

 

 
(210) 4-2015-33108 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.1.1; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây sẫm, trắng 
(731) Mai Mỹ Linh  (VN) 

234 tổ 28B, phường Phương Liên, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp BFG 
(BFG IP CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, kem làm trắng da (mỹ phẩm), kem chống nắng (mỹ 

phẩm), sữa tắm, sữa rửa mặt.  
 

Nhóm 25: Quần áo, váy, giày dép, mũ (nón), khăn quàng cổ, tất.  
 

Nhóm 35: Phân phối bán buôn và bán lẻ hàng hóa, cụ thể là: quần áo thời trang, quần áo 
cho người lớn và trẻ em, váy, giày dép, mũ nón, khăn quàng cổ, túi xách, túi xách du lịch, 
ba lô, va li, cặp sách, ví da, ví đựng đồ trang điểm, ca vát, thắt lưng, kẹp cài caravát, bao 
móc chìa khóa; đồng hồ, dây đeo đồng hồ, đồ trang sức mỹ nghệ, đồ trang sức như: hoa 
tai, vòng cổ, vòng tay, dây chuyền, nhẫn; phân phối bán buôn và bán lẻ mỹ phẩm, nước 
hoa, nước thơm, son môi, phấn trang điểm, sữa tắm, kem làm trắng da, kem dưỡng da, 
kem chống nắng, viên uống làm trắng da (mỹ phẩm), kem chống nắng, màu mắt, sữa rửa 
mặt, kem trị nám (mỹ phẩm), kem làm mờ vết thâm (mỹ phẩm), kem ủ tóc, kem ngăn 
ngừa lão hóa da (mỹ phẩm), kem tẩy tế bào chết, kem làm se khít lỗ chân lông, thuốc 
nhuộm tóc, tinh dầu, nước xức tóc, mặt nạ làm đẹp; phân phối bán buôn và bán lẻ hóa mỹ 
phẩm như: nước tẩy rửa; chất tẩy trắng; chế phẩm khử mùi, nước súc miệng, xà phòng, 
dầu gội đầu, kem đánh răng, bàn chải đánh răng.  

 

 
(210) 4-2015-33109 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây sẫm, trắng 
(731) Mai Mỹ Linh  (VN) 

234 tổ 28B, phường Phương Liên, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp BFG 
(BFG IP CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế thời trang; thiết kế quần áo; tạo mốt thời trang; dịch vụ nghiên 

cứu trang sức và lĩnh vực liên quan đến trang sức; dịch vụ thử nghiệm hoặc nghiên cứu 
mỹ phẩm.  
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Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa); dịch vụ thẩm mỹ viện (chăm 
sóc sắc đẹp cho người); dịch vụ tư vấn và cố vấn làm đẹp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ vẽ 
móng nghệ thuật.  

 

 
(210) 4-2015-33110 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Minh Thịnh Lợi  
(VN) 
350 Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 06: Khuôn bằng kim loại. 
 

Nhóm 42: Thiết kế khuôn bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-33111 (220) 25.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 3.4.7; 5.3.20; 5.3.11; A5.1.5 
(591) Trắng, đen, xanh, đỏ, hồng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vàng Đỏ  (VN) 
58 đường số 2, phường 17, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê.  
 
 

(210) 4-2015-33112 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.1; 26.3.23; 26.15.15 
(591) Đỏ, xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và 
thương mại Thanh Thuỷ  (VN) 
Đường Trường Sa, thôn 9, xã Long Sơn, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu  

 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện cho xe đạp, máy thổi, động cơ cho tàu thuyền, máy phát điện, 
máy sản xuất điện, quạt gió dùng cho động cơ điện và động cơ.  
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(210) 4-2015-33113 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 5.1.1; A5.1.5; 26.7.25; 26.5.1; 7.1.24; 

7.5.10 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tổ chức 
triển lãm quốc tế bất động 
sản VNREBUILD  (VN) 
307/17 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ 
nhằm thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông để bán lẻ; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; dịch vụ quảng cáo trực 
tuyến trên mạng lưới máy vi tính; kinh doanh siêu thị. 

 

Nhóm 36: Môi giới chứng khoán và kỳ phiếu; môi giới bất động sản; dịch vụ nhà ở; quản 
lý bất động sản, đánh giá bất động sản; cho thuê bất động sản.  

 

Nhóm 41: Tổ chức điều khiển hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội nghị; trình 
diễn sân khấu; biểu diễn (trình điễn) trực tiếp; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; sắp 
xếp và tổ chức hội thảo.  

 

Nhóm 42: Kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; tư vấn kiến trúc; thiết kế bản vẽ xây dựng.  
 

 
(210) 4-2015-33114 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 9.1.10 
(591) Đỏ, vàng nhẫn 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ và xuất 
nhập khẩu SORA  (VN) 
1453 Nguyễn Văn Linh, khu phố Mỹ 
Toàn 1-H3, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh, quản lý giao dịch thương mại, chức năng văn 
phòng.  

 

 
(210) 4-2015-33115 (220) 25.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.10; 26.1.2; A3.7.24 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư Yến Thu   (VN) 
681/26/24 Quang Trung, phường 11, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 

 

 
2159 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán yến sào. 

 

 
(210) 4-2015-33116 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 24.15.1; A24.15.7 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 2A 
Leather   (VN) 
52 Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Bao da, ví da. 
 

Nhóm 35: Mua bán bao da, ví da, phụ kiện điện thoại (tai nghe, thẻ nhớ, cáp sạc, pin sạc 
dự phòng), gậy dùng để chụp ảnh (gậy selfie).  

 

 
(210) 4-2015-33117 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.4 
(731) ABU AB  (SE) 

S-37681 Svangsta, Sweden  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ câu cá; cần câu cá; ống cuộn dây câu dùng để câu cá; bộ đồ câu cá gồm cần 
câu và ống cuộn dây câu để câu cá; dây câu cá; mồi nhân tạo để câu cá; mồi nhử (mồi 
giả) dùng cho đánh bắt cá; phụ kiện câu cá.  

 

 
(210) 4-2015-33118 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) ABU AB   (SE) 

S-37681 Svangsta, Sweden   
(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 28: Đồ câu cá; cần câu cá; ống cuộn dây câu dùng để câu cá; bộ đồ câu cá gồm cần 
câu và ống cuộn dây câu để câu cá; dây câu cá; mồi nhân tạo để câu cá; mồi nhử (mồi 
giả) dùng cho đánh bắt cá; phụ kiện câu cá.  

 

 
(210) 4-2015-33119 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) PRUE FISHING, INC.  (US) 

1900 18th Street, Spirit Lake, IA 51360, 
U.S.A  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 28: Đồ câu cá; cần câu cá; ống cuộn dây câu dùng để câu cá; bộ đồ câu cá gồm cần 
câu và ống cuộn dây câu để câu cá; dây câu cá; mồi nhân tạo để câu cá; mồi nhử (mồi 
giả) dùng cho đánh bắt cá; phụ kiện câu cá.  

 

 
(210) 4-2015-33120 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) PENN FISHING TACKLE MFG. 

COMPANY   (US) 
3028 W. Hunting Park Avenue, 
Philadelphia, PA 19132, U.S.A  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 28: Đồ câu cá; cần câu cá; ống cuộn dây câu dùng để câu cá; bộ đồ câu cá gồm cần 
câu và ống cuộn dây câu để câu cá; dây câu cá; mồi nhân tạo để câu cá; mồi nhử (mồi 
giả) dùng cho đánh bắt cá; phụ kiện câu cá.  

 
 

(210) 4-2015-33121 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 7.1.6; A7.1.12; A11.3.4; 26.1.1; A1.1.10
(591) Trắng, nâu, xanh lá, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
quảng cáo Cát Gia Lộc  (VN) 
47/2/40C Bùi Đình Túy, phường 24, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống hỗn hợp, không có cồn; nước ép trái cây; nước quả ép; nước chanh; 
nước sinh tố. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-33122 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Phan Quý Ngà  (VN) 
16 Trường Chinh, phường Hòa An, quận 
Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải đóng gói và lưu giữ hàng hoá; du lịch [gồm các dịch vụ về vận chuyển 
hành khách hay hàng hoá từ vị trí này đến vị trí khác (bằng đường sắt, đường bộ, đường 
thuỷ, đường không hay đường ống].  
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(210) 4-2015-33123 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.4.4 
(591) Trắng, xanh tím, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Văn Hòa   (VN) 
Số 73 Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán vật liệu xây dựng; mua bán trần thạch cao, vách thạch cao, 
trần bằng nhôm, trần bằng kim loại, trần bằng phi kim loại, ốp mặt dựng bằng nhôm, ốp 
mặt dựng bằng kim loại, tấm cách nhiệt phi kim loại, tấm cách âm phi kim loại, đồ trang 
trí nội, ngoại thất, kính cường lực (chịu lực), mắt thần, cửa bằng kính, bản lề kẹp bằng 
kim loại, bản lề láp bằng kim loại, lan can kính, lan can phi kim loại, trụ kim loại, trụ phi 
kim loại, nhôm nguyên liệu.  

 

Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng các công trình; xây dựng các công trình đường dây và 
trạm biến áp, các công trình công nghiệp, dân dụng, các công trình giao thông, thủy lợi, 
thủy điện; cho thuê máy móc, thiết bị trong ngành xây dựng; tư vấn xây dựng; trang trí 
nội, ngoại thất; sửa chữa và lắp đặt các bảng điện tử, bảng hiệu, đồ điện tử, đèn LED, thiết 
bị chống trộm, cửa ra vào và cửa sổ, máy và thiết bị văn phòng.  

 
 

(210) 4-2015-33124 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Anh Tin   (VN) 
2A4 chung cư 152/11 Nguyễn Thị Tần, 
phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 07: Bình xịt thuốc trừ sâu (thuộc máy móc nông nghiệp); máy phun áp lực cao; 
máy cắt cỏ; cưa xích; máy nén khí; động cơ nổ (bộ phận của máy móc); mô tơ (không 
dùng cho xe cộ mặt đất).  

 
 

(210) 4-2015-33125 (220) 25.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.11.3; A25.7.23; 3.7.17; 26.1.1 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Monday CIC  (VN)
24C Trường Sơn, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ tư vấn pháp luật; tư vấn sở hữu trí tuệ; 
quản lý quyền tác giả; dịch vụ li- xăng sở hữu trí tuệ; dịch vụ tranh tụng.  
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(210) 4-2015-33126 (220) 25.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.15.15; 26.3.23 
(591) Đỏ sẫm, trắng, xanh lá, đỏ tươi, đen 

(540) 

  

(731) Đinh Thị Phượng  (VN) 
71 trệt sau (phải) Nguyễn Thi, phuờng 
13, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Bản lề; khóa (ngoại trừ khóa điện); tay nắm cửa; chốt cửa; ổ khoá [tất cả các 
sản phẩm nêu trên được làm bằng kim loại]. 

 
 

(210) 4-2015-33127 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A3.7.24; 3.7.19; 3.7.5 
(591) Nâu, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
MRG  (VN) 
206/1 đường TA05, khu phố 3, phường 
Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 
 

(210) 4-2015-33128 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.2; A26.11.8 
(591) Đen, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dầu khí Hyun 
Dai Việt Nam  (VN) 
141/5T đường Thới Tam Thôn 5, ấp Tam 
Đông 2, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt dùng cho ô tô, xe máy, dầu nhớt dùng trong công nghiệp. 
 
 

(210) 4-2015-33129 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.15; 26.4.2; 26.4.7 
(591) Đen, xám, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dầu khí Hyun 
Dai Việt Nam  (VN) 
141/5T đường Thới Tam Thôn 5, ấp Tam 
Đông 2, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt dùng cho ô tô, xe máy, dầu nhớt dùng trong công nghiệp. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 334 tập a (01.2016) 
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(210) 4-2015-33131 (220) 25.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.22; 26.1.1 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất Quang Trung  (VN) 
Số nhà 34G đường số 12, phường 11, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Vali, ba lô, túi du lịch, cặp học sinh.  
 

 
(210) 4-2015-33132 (220) 25.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 3.9.1; A3.9.24; A26.11.12 
(591) Xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Như Quỳnh   (VN) 
Đường Nguyễn Trãi 1, phường Sao Đỏ, 
thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 44: Nuôi trông thủy sản. 
 

 
(210) 4-2015-33133 (220) 25.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh da trời, vàng

(540) 

  

(731) Nguyễn Tăng Thành  (VN) 
Khu phố 8, phường Phước Hội, thị xã La 
Gi, tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn dầu.  
 

Nhóm 19: Bột trét tường, lớp phủ ngoài tường không bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-33135 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.5.1; 26.15.15 
(591) Xanh, xanh sẫm, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón vô cơ; phân bón tổng hợp; phân bón vi sinh hữu cơ; phân 
bón lá; các chất cải tạo đất và tăng chất bổ trợ cho đất. 
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(210) 4-2015-33137 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.5.1; 26.15.15 
(591) Xanh, xanh sẫm, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 31: Con giống; cây giống; hạt giống; trái cây tươi; rau tươi; thức ăn chăn nuôi cho 
gia súc, gia cầm. 

 
 

(210) 4-2015-33138 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.5.1; 26.15.15 
(591) Xanh, xanh sẫm, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng, vật tư nguyên liệu phục vụ nông 
nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, 
máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như 
con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng như giống lúa, giống khoai, giống sắn, 
giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt 
trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc 
trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực 
phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức 
ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và 
giới thiệu sản phẩm. 

 
 

(210) 4-2015-33139 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thiên Phúc  (VN) 
Số 8/3, ngõ 72, phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-33148 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 1.15.23 
(591) Xanh dương, xanh lá, xám 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần vô tuyến 
tần số viễn thông RFC  (VN) 
43 E-F Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị liên lạc, thiết bị điện tử viễn thông. 

 
 

(210) 4-2015-33149 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.15.21 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thời trang 
Phong cách Trẻ  (VN) 
2B-2C-2D-2E đường số 7, KP6, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo các loại, cung cấp dịch vụ đặt hàng trực tuyến trên máy tính 
cho các sản phẩm quần áo, dụng cụ thể dục thể thao. 

 
 

(210) 4-2015-33160 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.9; A26.4.24 (540) 

  

(731) Nguyễn Anh Toàn  (VN) 
38/27/17 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Giảng dạy; trình diễn sân khấu; cho thuê đồ trang trí sân khấu biểu diễn; dàn 

dựng chương trình biểu diễn; dịch vụ giải trí; dịch vụ người mẫu cho các nghệ sĩ.  
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(210) 4-2015-33163 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.4.3; 11.3.1 

(591) Da cam đậm, da cam nhạt 

(731) 1. Công ty TNHH một thành 
viên Tổng công ty Truyền 
hình cáp Việt Nam  (VN) 
Số 844 đường La Thành, phường Giảng 

Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

2. Công ty cổ phần thể thao 
24H  (VN) 
Số 79 phố Hàng Trống, phường Hàng 

Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền phát các chương trình phát thanh hoặc truyền hình.  
 

 
(210) 4-2015-33164 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH The Lab  (VN) 
Phòng 605-606, tầng 6, khu B, tòa nhà 

Indochina Park Tower, số 4 Nguyễn 

Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-33165 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH The Lab   (VN) 
Phòng 605-606, tầng 6, khu B, tòa nhà 

Indochina Park Tower, số 4 Nguyễn 

Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 42: Tư vấn về kiến trúc, thiết kế các bản vẽ trang trí nội thất, thiết kế công trình 

dân dụng và công nghiệp.  
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(210) 4-2015-33167 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần tư vấn và 

đầu tư Châu á  (VN) 
Số 2 đường Ven Hồ, phường Thụy Khuê, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 

(BIZCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 36: Định giá bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; môi giới bất động 
sản.  

 

 
(210) 4-2015-33168 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH The Lab   (VN) 
Phòng 605-606, tầng 6, khu B, tòa nhà 
Indochina Park Tower, số 4 Nguyễn 
Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-33169 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.4.11; 3.4.13 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tín Phương  (VN)
628/3 Hồ Học Lãm, khu phố 13, phường 
Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bột mì.  
 
 

(210) 4-2015-33175 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế); chế 
phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt), chất làm mềm vải (dùng để 
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giặt), chế phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm tẩy vết bẩn; xà phòng; xà phòng làm chuội 
bóng vải; chế phẩm dùng để giặt quần áo và giặt vải bằng tay; hồ bột dùng để hồ vải khi 
giặt; chế phẩm để làm sạch, chế phẩm để làm bóng, chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm để 
mài. 

 

(210) 4-2015-33176 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm; nước hoa cô-lô-nhơ (colognes), nước 

hoa có nồng độ nhẹ (eau de toilette), nước hoa xịt toàn thân; dầu dùng cho da (mỹ phẩm), 
kem bôi và nước xức dùng cho da; bọt cạo râu, dầu cạo râu (không chứa dược chất), nước 
xức dùng trước và sau khi cạo râu; phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm 
dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất); nước xức tóc; dầu gội 
đầu và dầu xả tóc; mỹ phẩm tạo kiểu dáng tóc; kem đánh răng; nước súc miệng không 
chứa dược chất; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá nhân); chế phẩm chống chảy 
nhiều mồ hôi dùng cho cá nhân (chế phẩm vệ sinh thân thể); chế phẩm dùng để trang 
điểm không chứa dược chất. 

 

 
(210) 4-2015-33177 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Lưu Văn Cường  (VN) 

22/23 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô và phụ tùng của xe ô tô; xe máy và phụ tùng của xe máy.  
 

 
(210) 4-2015-33178 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty TNHH thời trang Nón 

Sơn  (VN) 
199 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách; cặp xách; vali; ba lô; ví.  
 

Nhóm 25: Mũ nón; quần áo; giày dép. 
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(210) 4-2015-33179 (220) 25.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.15; 26.1.2; 1.15.15; 1.15.14 
(591) Đỏ, xanh lá, xanh dương, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Trường đại học Sao Đỏ  (VN) 
Số 24, Thái Học II, phường Sao Đỏ, thị 
xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 32: Các loại đồ uống không có cồn; nhóm này gồm: nước uống tinh khiết.  
 

 
(210) 4-2015-33180 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.4.2; 26.4.10 
(591) Đỏ, hồng, trắng 
(731) Công ty cổ phần Bánh mì Ba 

miền  (VN) 
Số 3, ngõ 77, phố Lê Hồng Phong, 
phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh ngọt; bánh kem; bánh kẹp pho mát (bánh xăng-đuých); bánh 
pizza; bánh patê thịt. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ bánh mì, bánh ngọt, bánh kem, bánh kẹp pho mát, 
(bánh xăng-đuých), bánh pizza, bánh patê thịt.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê; cung 
cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng phục vụ).  

 

 
(210) 4-2015-33181 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần Bánh mì Ba 

miền   (VN) 
Số 3, ngõ 77, phố Lê Hồng Phong, 
phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh ngọt; bánh kem; bánh kẹp pho mát (bánh xăng-đuých); bánh 
pizza; bánh patê thịt.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ bánh mì, bánh ngọt, bánh kem, bánh kẹp pho mát, 
(bánh xăng-đuých), bánh pizza, bánh patê thịt.   
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Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê; cung 
cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng phục vụ).  

 

 
(210) 4-2015-33182 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.7 
(731) Nguyễn Văn Tiến  (VN) 

Thôn 04B, xã Tân Dương, huyện Thủy 
Nguyên, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước nội ngoại thất.  
 

 
(210) 4-2015-33184 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Lại Thị Huê  (VN) 
Thôn Đào, xã Liêm Tiết, thành phố Phủ 
Lý, tỉnh Hà Nam 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại bánh kẹo, mì, bánh snack, dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2015-33187 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.15.15; 26.11.3; 26.4.9; 26.15.1; 26.13.25
(591) Đỏ nâu, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư quốc 

tế Capital  (VN) 
Lầu 46, tòa nhà văn phòng Bitexco, 
Financial Tower, 2 Hải Triều, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn; đầu tư bất động sản; mua bán, cho thuê, môi giới bất động sản; sàn 
giao dịch bất động sản. 

 

 
(210) 4-2015-33188 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A1.1.10; 26.1.1; 5.7.3 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ 
(731) Hợp tác xã nông nghiệp Hồng 

Dân  (VN) 
ấp Ninh Thạnh, xã Ninh Quới A, huyện 
Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán lúa giống; mua bán gạo; mua bán vật tư nông nghiệp. 
 

 
(210) 4-2015-33189 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Migroup  (VN) 
Số 127, ngõ 409, phố Kim Mã, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh hoa tươi.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 
 

 
(210) 4-2015-33190 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.3.3; 26.4.4 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất ALLA MODA  
(VN) 
195 Âu Cơ, phường 5, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi cầm tay; túi du lịch; túi thể thao (da hoặc giả da). 

 
 

(210) 4-2015-33191 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.7; A24.15.7; 24.15.21; 

26.3.23 
(591) Đen, xanh lá cây, đỏ 
(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất thương mại cao su kỹ 
thuật Khánh Hải  (VN) 
58/2E ấp Mỹ Hòa 3, xã Tân Xuân, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 17: Vòng đệm bằng cao su; vòng đệm làm cho kín (gioăng); phớt bịt kín bằng cao 

su (dùng để đệm, lèn chặt, bịt kín và chống rò rỉ). 
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(210) 4-2015-33192 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.3.23; 24.15.21; 

A24.15.7 
(591) Đen, xanh lá cây, đỏ 
(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất thương mại cao su kỹ 
thuật Khánh Hải   (VN) 
58/2E ấp Mỹ Hòa 3, xã Tân Xuân, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 17: Vòng đệm bằng cao su; vòng đệm làm cho kín (gioăng); phớt bịt kín bằng cao 

su (dùng để đệm, lèn chặt, bịt kín và chống rò rỉ). 
 

 
(210) 4-2015-33193 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.13.1; 24.9.1; 25.1.25; 25.1.9; A25.1.10(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại mỹ phẩm A.Z  (VN) 
4412/9A Nguyễn Cửa Phú, khu phố 4, 
phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); sữa tắm (mỹ 
phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da. 

 

 
(210) 4-2015-33194 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Thiên Phú Tài  (VN) 
222 Hiệp Bình, khu phố 7, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; nước hoa; kem (mỹ phẩm) tắm trắng da; kem ngừa 
nám; kem (mỹ phẩm) rửa mặt; mặt nạ dưỡng da. 
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(210) 4-2015-33195 (220) 25.04.2014 

(641) 4-2014-09114 (441) 25.01.2016 

  

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 

(CN) 

Administration Building Huawei 

Technologies Co., Ltd. Bantian, 

Longgang District, Shenzhen, P. R. 

China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán hàng trực tuyến sản phẩm thiết bị viễn thông; quảng cáo trực tuyến về viễn 

thông; trưng bày trực tuyến thiết bị viễn thông; quảng cáo.  
 

 
(210) 4-2015-33197 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  

(JP) 

14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 

Chuo-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất phụ gia hóa học cụ thể là chất phân tán xi măng. 
 

 
(210) 4-2015-33198 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.4.1; A26.11.12; 25.5.3; 9.9.1; A9.9.5 

(591) Trắng, xanh, cam 

(731) Công ty cổ phần văn hóa 
Nhân Văn  (VN) 
1 Trường Chinh, phường 11, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 41: Xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến, dịch vụ thư viện điện tử; tổ chức các 

cuộc thi mang tính giáo dục, giải trí. 
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(210) 4-2015-33199 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.15.9; 26.15.11 
(591) Hồng, xanh 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

cơ khí Tân Phong  (VN) 
Phòng 606, tòa nhà Indochina Park 
Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, mua bán các loại công-te-nơ (container) bằng kim loại: công-te-nơ 

(container) có động cơ để vận chuyển hàng hóa, công-te-nơ (container) để chứa hàng, 
c«ng-te-n¬ (container) văn phòng, nhà c«ng-te-n¬ (container). 

 

 
(210) 4-2015-33220 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.1.20; 2.1.2 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại SPT   (VN) 
18/10 Đô Đốc Long, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang; rượu vôtca; đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; rượu 
rum; rượu mạnh. 

 

 
(210) 4-2015-33221 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 24.1.1; 3.1.1; A3.1.22; 5.7.17 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại SPT   (VN) 
18/10 Đô Đốc Long, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang; rượu vôtca; đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; rượu 
rum; rượu mạnh. 
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(210) 4-2015-33222 (220) 25.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh cốm, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương dại dịch vụ thực 
phẩm HT   (VN) 
68/17 Hồ Văn Long, khu phố 1, phường 
Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; hương liệu để làm bánh; sản phẩm bột xay; bột và chế phẩm làm từ 

ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2015-33227 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A17.2.2 
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Triều Thuận Nguyên  (VN) 
761/24 ấp Thuận Tiến A, xã Thuận An, 
thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long  

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý thương mại việc li xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ 

giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; giới thiệu sản 
phẩm, trưng bày sản phẩm; phân phát hàng mẫu; bố trí sắp đặt cho mục đích quảng cáo, 
phác thảo cách trình bày trên các tài liệu cho mục đích quảng cáo, dịch vụ market cho 
mục đích quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2015-33229 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.14; A5.3.13; 26.1.2 
(591) Đen, xanh lá mạ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Fansi  (VN) 
Số 17, phố Phạm Hồng Thái, phường 
Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2015-33244 (220) 26.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 24.9.1; 4.3.3; 5.7.3; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh tím than, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần rượu bia 
nước giải khát Việt á  (VN) 
CCN Trảng Nhật, xã Điện Thắng Trung, 
huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 32: Bia (sản phẩm đồ uống). 
 

 
(210) 4-2015-33249 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Thương hiệu Việt  
(VN) 
13/35 Tân Chánh Hiệp 3, Kp11, phường 
Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Bột bả tường.  
 

 
(210) 4-2015-33261 (220) 26.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 5.7.3; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã dịch vụ nông 
nghiệp Tân Cường  (VN) 
ấp Tân Cường, xã Phú Cường, huyện 
Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 
 

(210) 4-2015-33262 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A3.13.24; A3.13.7; A5.1.14 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ giống cây 
trồng Vina In-Vitro   (VN) 
651 tỉnh lộ 15, ấp 6A, xã Tân Thạnh 
Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại. 
 
 

(210) 4-2015-33263 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.21; 26.13.1; 26.1.6; A25.7.6 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xanh dương đậm, 

xanh lá cây, xanh lá cây đậm, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu 
Thuận Hưng Long   (VN) 
189 Nguyễn Văn Luông, phường 11, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm, cụ thể là: bánh, kẹo, mứt, nước uống trái cây (không cồn), 
thạch rau câu.  

 
 

(210) 4-2015-33264 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.5.3; A3.5.24; 26.5.1; 20.7.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh tím than, xanh lá cây, 

cam, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu 
Thuận Hưng Long   (VN) 
189 Nguyễn Văn Luông, phường 11, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm, cụ thể là: bánh, kẹo, mứt, nước uống, trái cây (không 
cồn), thạch rau câu. 

 

 
(210) 4-2015-33267 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.4; 1.7.6; A3.7.24; 3.7.16 
(591) Xanh cốm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm dinh 
dưỡng Nutri Nest   (VN) 
316 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, 
quận Bình Thạch, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 29: Yến sào (tất cả đã qua chế biến dùng làm thực phẩm). 
 

Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn có chất chiết từ yến sào. 
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(210) 4-2015-33268 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nusante Việt 
Nam  (VN) 
12-12A Nguyễn Văn Mại, phường 4, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa: cụ thể là: sữa bột, sữa tươi, sữa chua, sữa đặc, váng 

sữa, phô mai. 
 

 
(210) 4-2015-33269 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nusante Việt 
Nam  (VN) 
12-12A Nguyễn Văn Mại, phường 4, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sữa và các sản phẩm từ sữa; mua bán thực phẩm chức năng; mua bán 

thực phẩm như: bột dinh dưỡng, bột ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2015-33280 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.13.1; A5.1.16; 1.5.1 

(591) Đỏ, nâu, đen, xanh lá cây, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
R.P   (VN) 
232 Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tiếp thị và quảng cáo thương mại; dịch vụ môi giới thương mại; dịch vụ 

xúc tiến thương mại; dịch vụ tổ chức hội chợ triển lãm thương mại; dịch vụ mua bán vật 

phẩm quảng cáo, băng đĩa, vật liệu xây dựng phi kim loại bao gồm mây, tre, nứa, gỗ, xi 

măng, gạch, cát, đá, sỏi, hàng mộc gia dụng bao gồm bàn, ghế, giường, tủ, kệ. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; dịch vụ 

sửa chữa các công trình dân dụng và công nghiệp. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế tạo mẫu quảng cáo; dịch vụ thiết kế nội ngoại thất công trình 

xây dựng; dịch vụ thiết kế kiến trúc công trình xây dựng và công nghiệp. 
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(210) 4-2015-33281 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A16.1.11; 26.1.11 
(591) Đỏ, nâu, đen, đen nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
R.P   (VN) 
232 Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tiếp thị và quảng cáo thương mại; dịch vụ môi giới thương mại; dịch vụ 
xúc tiến thương mại; dịch vụ tổ chức hội chợ triển lãm thương mại; dịch vụ mua bán vật 
phẩm quảng cáo, băng đĩa, vật liệu xây dựng phi kim loại bao gồm mây, tre, nứa, gỗ, xi 
măng, gạch, cát, đá, sỏi, hàng mộc gia dụng bao gồm bàn, ghế, giường, tủ, kệ.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; dịch vụ 
sửa chữa các công trình dân dụng và công nghiệp.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế tạo mẫu quảng cáo; dịch vụ thiết kế nội ngoại thất công trình 
xây dựng; dịch vụ thiết kế kiến trúc công trình xây dựng và công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-33282 (220) 26.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.15; 2.3.1; 25.5.25; 26.1.1; 1.15.15; 

A5.3.13; 4.5.1; A5.7.23 
(591) Xanh lá cây, vàng, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Mỹ phẩm Thảo dược  (VN) 
423/32F Lạc Long Quân, phường 5, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa, dầu thơm; mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trang; chế phẩm tẩy 
nước sơn móng; chế phẩm làm sáng bóng. 

 

Nhóm 35: Mua bán: xà phòng, nước hoa, mỹ phẩm, nước sơn móng, nước tẩy trang, chế 
phẩm làm bóng.  

 

 
(210) 4-2015-33283 (220) 26.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 4.3.3; 25.12.1; 1.3.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đất Việt 
Star  (VN) 
Số 200/5N, ấp Tam Đông 2, xã Thới 
Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Sửa chữa, lắp đặt, bảo trì, bảo hành hàng điện tử, hàng điện lạnh.  
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(210) 4-2015-33284 (220) 26.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dịch 
vụ thiết bị số Hoàn Mỹ  (VN) 
Số 51/6 Lý Thường Kiệt, khu phố Thống 
Nhất 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 09: Loa; đài; âm ly (bộ khuếch đại âm thanh); mi-cờ-rô; đầu đọc đĩa. 
 

Nhóm 35: Mua bán: thiết bị điện tử viễn thông [đầu đĩa DVD, máy nghe nhạc âm thanh 
nổi cho cá nhân, máy thu thanh, loa, điện thoại, thiết bị truyền phát (viễn thông), điện 
thoại di động, thiết bị thu hình, sợi cáp quang, tai nghe, tai nghe gắn liền với micrô, đầu 
đọc kỹ thuật số, đầu máy hát karaoke, ống nói (micro), máy phát hình (tivi), bộ phát sóng 
vô tuyến điện, camera, đầu ghi, phụ kiện camera), máy tính, thiết bị an ninh (camera quan 
sát (giám sát), thiết bị báo động, thiết bị cảnh báo chống trộm, đầu ghi hình (đầu thu 
camera quan sát), thiết bị báo cháy]. 

 

 
(210) 4-2015-33286 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thành Hưng  (VN) 
230/14/3 Trường Chinh, phường 13, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2015-33287 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đại Chung Trí  
(VN) 
431 An Dương Vương, phường 3, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng ô tô, xe máy như: pít tông, ổ trục, trục khuỷu, khớp li hợp, 
động cơ đốt trong, xi lanh, ống xả, đĩa phanh, hộp số, má phanh, động cơ, cuộn dây mồi 
lửa, buji, bộ giảm sóc, bộ lọc khí.  

 
 

(210) 4-2015-33307 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  

(VN) 
166-170 Nguyễn Huệ, phường 7, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-33308 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  

(VN) 
166-170 Nguyễn Huệ, phường 7, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2015-33309 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  

(VN) 
166-170 Nguyễn Huệ, phường 7, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2015-33312 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 4.5.1; A5.9.23; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, xám, hồng, xanh lá cây 
(731) Trần Thị Châu Loan  (VN) 

C14/D6 khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán café; căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2015-33313 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa  
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2015-33314 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2015-33315 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa   

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2015-33316 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hoá   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa   

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2015-33317 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hoá   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa   

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2015-33318 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1 
(591) Xám, trắng 
(731) XIAMEN MEITU TECHNOLOGY CO., 

LTD   (CN) 
Room 302, Building#6, Wanghai Road, 
Softwares Garden 2, Xiamen, China  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính (có thể tải xuống được); chương trình máy vi 
tính (ghi sẵn); máy ảnh (chụp ảnh); nhãn điện tử cho hàng hóa; bảng thông báo điện tử; 
thiết bị thu hình; thiết bị để xử lý dữ liệu; điện thoại thông minh; máy tính bảng; chương 
trình trò chơi máy vi tính; tai nghe; thiết bị sạc cho pin điện; máy in dùng với máy tính; 
phim hoạt hình; kính 3D; máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình. 

 

Nhóm 25: Quần áo; áo choàng ngoài; tã lót trẻ sơ sinh (quần áo); quần yếm (trang phục 
chống bụi hoặc mặc ngoài khi làm việc); quần tã trẻ em (quần áo), bộ quần áo tắm; giày 
thể thao; mũ; khăn quàng cổ; giày; tất ngắn cổ; găng tay; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ. 

 

Nhóm 28: Thiết bị chơi game; đồ chơi; xe cộ đồ chơi điều khiển bằng sóng radio; đồ chơi 
bằng nhung; búp bê; xe cộ đồ chơi; bàn cờ trò chơi, vợt; dụng cụ rèn luyện thể hình; dụng 
cụ bắn cung; con rối; thiết bị tập thể dục; giày trượt pa-tanh; cần câu cá.  

 
 

(210) 4-2015-33319 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.6; A5.5.20; A25.3.15; 26.1.7
(591) Nâu, vàng, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Gia Khánh Việt Nam  
(VN) 
P2B-A2 tập thể Quân Đội, phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Nệm; gối; giường; tủ; bàn ghế gỗ; bàn ghế sa lông. 
 

 
(210) 4-2015-33330 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ An 

Ninh Toàn Cầu  (VN) 
Số 280B Lạc Long Quân, phường Bưởi, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Chuông cửa đa năng (có chức năng camera, đàm thoại hai chiều, kết nối không 
dây và truyền dữ liệu).  
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(210) 4-2015-33332 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Trần Thị Thêm   (VN) 
K75/7 Lý Tự Trọng, phường Thạch 
Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt. 
 

 
(210) 4-2015-33336 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) VINA CONCHA Y TORO S.A.  (CL) 

Nueva Tajamar 481, Torre Norte, Piso 
15, Las Condes, Santiago- Chile 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang và rượu vang nổ (vang sủi bọt). 
 

 
(210) 4-2015-33338 (220) 26.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 1.3.1; 24.1.1; 3.1.1; A3.1.22; 5.7.3; 

25.1.6; 26.7.25; 25.1.15 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại SPT   (VN) 
18/10 Đô Đốc Long, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang; rượu vôtca; đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; rượu 
rum; rượu mạnh. 

 

 
(210) 4-2015-33339 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.3; A3.7.24; 26.1.1; 25.5.25; 1.15.23 
(591) Đỏ, vàng, cam, xanh lá cây, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần Hoằng Bảo 

(VN) 
Cụm công nghiệp làng nghề Sông Thao, 
thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê, tỉnh 
Phú Thọ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 
VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Gà rán; thịt đã được bảo quản. 
 

 
(210) 4-2015-33350 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A16.1.16 
(731) Vũ Thị Phương Thảo  (VN) 

Số nhà 108, khu 4, thị xã Đông Hưng, 
huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 

(INLES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép; mũ; khăn, thắt lưng (trang phục). 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ, khăn, thắt lưng (trang phục). 
 

Nhóm 42: Thiết kế, quần áo, giày dép, mũ, khăn, thắt lưng (trang phục). 
 

 
(210) 4-2015-33353 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.11 
(591) Xanh, trắng 
(731) TRAVELOKA TECHNOLOGY PTE. 

LTD.    (SG) 
2 Shenton Way #18 - 01, SGX Centre 1, 
Singapore 068804   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh khách sạn; li-xăng sản phẩm và dịch vụ của 
người khác, quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quan hệ công chúng; khuyến mãi 
bán hàng; tư vấn kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh. 

 

Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung 
cấp chỗ ở tạm thời. 

 

 
(210) 4-2015-33358 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1 
(591) Trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
YU FONG  (VN) 
182 Lê Đại Hành, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đèn led.  
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(210) 4-2015-33359 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.1.1; A3.1.24 
(591) Trắng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Yu Fong  (VN) 
182 Lê Đại Hành, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đèn led.  
 

 
(210) 4-2015-33370 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.5.1; 22.1.1; 25.7.25; A26.11.12; 

A11.3.4; 5.7.21; 5.7.1 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, vàng đậm, vàng, 

vàng nhạt, đỏ, đen, vàng đồng, xanh 
dương, trắng, xanh lá cây - xám 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Bảo Minh    (VN) 
Số 53 Thủ Khoa Huân, phường 1, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang   

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà); cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-33372 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) NOVO NORDISK A/S   (DK) 

Novo AllÐ DK-2880 Bagsvaerd, 
Denmark  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược để điều trị bệnh đái đường.  
 

Nhóm 10: Đồ chứa dùng để phân phát chế phẩm điều trị đái tháo đường.  
 

 
(210) 4-2015-33393 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Đại 
Hùng Tinh  (VN) 
868/7 Nguyễn Xiển, ấp Long Hòa, 
phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng từ thảo dược, chất bổ sung dinh dưỡng, chế phẩm 
vitamin, chất tăng cường tiêu hóa dùng cho mục đích dược phẩm, khoáng chất bổ sung 
cho thực phẩm, chế phẩm dược để chăm sóc da. 

 

 
(210) 4-2015-33394 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.3.15; A1.1.10; 26.1.2 
(591) Xanh nõn chuối, xanh lá cây, vàng, 

trắng, xám 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hoa  (VN) 
Xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu, tỉnh 
Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 05: Tinh bột nghệ, dầu dừa, dầu gấc (thực phẩm chức năng).  
 

Nhóm 35: Mua bán tinh bột nghệ, bột nghệ, dầu dừa, dầu gấc. 
 

 
(210) 4-2015-33395 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.4.1; A26.11.12; 26.13.25; A20.1.9 
(591) Trắng, đen, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn Toppaint 
Việt Nam  (VN) 
Tầng lửng phòng L5, cao ốc Khánh Hội 
1, 360C Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, véc ni, ma tít. 

 

 
(210) 4-2015-33396 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  
(731) FUJIAN PROVINCE GUCCI 

TIANLUN INDUSTRIAL CO., LTD  
(CN) 
58, Anfu homeworld, Xueyuan North 
Road, Chengxiang District, Putian City, 
FujianProvince, China 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; quần áo bơi; giầy để chơi đá bóng; giày; 

mũ; bít tất ngắn cổ; găng tay; ca-vát; thắt lưng [trang phục].  
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(210) 4-2015-33399 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH ETIAT  (VN) 
Số 15, ngõ 30, phố Mai Anh Tuấn, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc ho thảo dược các loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán các loại thuốc ho thảo dược. 
 

 
(210) 4-2015-33404 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch da (mỹ phẩm và không chứa thuốc); chế phẩm dùng để tắm 

cho cơ thể và chế phẩm dùng để rửa mặt (mỹ phẩm và không chứa thuốc), và chế phẩm 
làm sạch và loại bỏ tế bào da cũ (mỹ phẩm và không chứa thuốc); miếng làm sạch mặt có 
tẩm mỹ phẩm làm ẩm (không chứa thuốc).  

 

 
(210) 4-2015-33405 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A   

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Sản phẩm dùng để chăm sóc và làm sạch da và tóc.  

 

 
(210) 4-2015-33442 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25; 14.1.13 
(591) Xanh lá, xanh lá đậm, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Thái Vina  
(VN) 
6 đường số 32, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng, nước súc miệng không chứa dược chất, chất làm trắng răng. 
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Nhóm 21: Bàn chải đánh răng, cây chải kẽ răng, chỉ nha khoa, tăm nhựa (không dùng cho 
mục đích y tế). 

 
Nhóm 35: Mua bán dao cạo, lưỡi dao cạo, hộp đựng dao cạo, dụng cụ cạo râu, túi dao cạo 
râu, cạo vôi răng, kính soi chân răng. 

 
 

(210) 4-2015-33445 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 26.4.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
cân điện tử Thuận Cường  (VN) 
114 đường Trần Phú, phương 1, thành 
phố SaĐéc, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 09: Cân điện tử.  
 

Nhóm 35: Mua bán cân điện tử. 
 
 

(210) 4-2015-33460 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm và 
thiết bị y tế Phương Lê  (VN) 
Lô D3/D6 khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2015-33461 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sản xuất Xe 
điện Việt Nam  (VN) 
Số 785, đường Nguyễn Khoái, phường 
Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ vận hành bằng điện năng cụ thể là: máy cắt rời, máy khoan, máy 

mài dạng đĩa, máy đục bê tông.  
 

Nhóm 12: Xe máy điện; xe đạp điện. 
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(210) 4-2015-33463 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) FUJIFILM CORPORATION   (JP) 

26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. xà phòng.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ mỹ phẩm và chế phẩm trang điểm.  
 

 
(210) 4-2015-33465 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 6.1.2; 26.1.1 
(591) Cam, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và đóng gói Bảo Sơn  
(VN) 
2A/62 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm làm cho người thon thả; kem mỹ phẩm; kem 
làm trắng da; bộ mỹ phẩm; chế phẩm làm rụng lông; sáp để làm rụng lông; son môi; chất 
làm bóng môi; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 

 

 
(210) 4-2015-33466 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(731) JC CO., LTD  (KR) 

(Jangan-dong) 39, Janghan-ro, 
Dongdaemun-gu, 02629, Seoul, Republic 
of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục; đồ đi chân; mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); thắt lưng đựng tiền 
(trang phục); trang phục thể thao; quần áo may sẵn; bộ quần áo cho nam giới; váy; áo 
choàng ngoài; quần dài; quần áo lót; áo sơ mi; áo vét (trang phục); áo ngoài mặc chui đầu; 
khăn quàng cổ; khăn choàng cổ có thể che được cả mũi và miệng; bao tay của phụ nữ 
(trang phục); quần ống bó (quần dài); găng tay (trang phục); tất ngắn cổ.  

 

 
(210) 4-2015-33485 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nusante Việt 
Nam  (VN) 
12-12A Nguyễn Văn Mại, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa, cụ thể là: sữa bột, sữa tươi, sữa chua, sữa đặc, váng 
sữa, phô mai.  

 

 
(210) 4-2015-33486 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 1.15.15; 1.15.23; 8.3.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen, xanh dương, 

xanh dương đậm, hồng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa chua, sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 30: Kem lạnh. 
 

 
(210) 4-2015-33487 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 1.15.15; 1.15.23; 8.3.1 
(591) Hồng, hồng nhạt, trắng, đen, xanh 

dương, xanh dương đậm, xanh lá cây, đỏ, 
đen 

(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 
(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa chua, sản phẩm chế biến từ sữa. 
 

Nhóm 30: Kem lạnh. 
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(210) 4-2015-33488 (220) 27.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 1.15.15; 1.15.23; 8.3.1 
(591) Vàng da cam, trắng, đen, xanh dương, 

xanh dương đậm, vàng, vàng nhạt, xanh 
lá cây 

(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 
(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa chua, sản phẩm chế biến từ sữa. 
 

Nhóm 30: Kem lạnh. 
 

 
(210) 4-2015-33489 (220) 27.11.2015 

 (441) 25.01.2016 
(531) 26.1.1; 1.15.15; 1.15.23; 8.3.1 
(591) Hồng đậm, trắng, đen, xanh dương, xanh 

dương đậm, xanh lá cây, hồng nhạt 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa chua, sản phẩm chế biến từ sữa. 
 

Nhóm 30: Kem lạnh. 
 

 
(210) 4-2015-33500 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 2.1.8; A2.1.16 
(591) Xanh tím than, xanh nước biển, xám, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Misota Việt 
Nam  (VN) 
Số 9, ngõ 30 đường Tạ Quang Bửu, 
phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 09: Miếng đệm gối cho người lao động. 

 

Nhóm 10: Đồ đi chân chỉnh hình; giày chỉnh hình; đế giày chỉnh hình; đai lưng chỉnh 

hình; dụng cụ chỉnh hình; thiết bị xoa bóp. 
 

 
(210) 4-2015-33524 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

  

(731) LOCK & LOCK COMPANY LIMITED  

(KR) 

Lock & Lock Building, 1556-1, Seocho-

3 Dong, Seocho-ku, Seoul, Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 21: Đồ đựng cách nhiệt dùng cho đồ uống; dụng cụ nhà bếp; chai lọ; thùng ướp 

lạnh [xô đựng đá]; vật dụng hâm nóng bình sữa không dùng điện; hộp đựng bữa ăn trưa; 

phích đựng chất lỏng.  
 

 
(210) 4-2015-33558 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 1.15.15; 1.15.5 

(591) Vàng, cam, đen 

(731) Công ty TNHH Long Hải  (VN) 
Cụm công nghiệp  I, xã Gia Xuyên, 

huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thạch rau câu/thạch trái cây, sản phẩm từ sữa. 
 

 
(210) 4-2015-33996 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Dương Ngọc Thạch  (VN) 
Số 2, hẻm 295/85 Ngõ Quỳnh, phường 

Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, tinh dầu, nước xức tóc. 
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(210) 4-2015-33997 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.01.2016 

  (540) 

  

(731) Dương Ngọc Thạch   (VN) 
Số 2, hẻm 295/85 Ngõ Quỳnh, phường 

Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, tinh dầu, nước xức tóc. 
 

 
(210) 4-2015-34085 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 3.9.16; 26.1.1 

(591) Đen, nâu đậm, nâu nhạt, trắng 

(731) Hội nông dân huyện Tứ Kỳ, 
tỉnh Hải Dương  (VN) 
Thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải 

Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 29: Mắm cáy. 

 

Nhóm 31: Con cáy. 
 

 
(210) 4-2015-34086 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 1.3.1; 1.15.24; 26.1.1; 25.1.6; A25.7.22 

(591) Đen, đỏ, nâu đậm, nâu nhạt, vàng, trắng 

(731) Hội nông dân huyện Tứ Kỳ, 
tỉnh Hải Dương  (VN) 
Thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải 

Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 29: Rươi đã qua chế biến. 

 

Nhóm 31: Con rươi. 
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(210) 4-2015-34088 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 5.7.21; 25.12.1; 6.1.2; 25.1.6 

(591) Đỏ, vàng, trắng, tím, xanh lá cây, xanh 

da trời 

(731) Hội nông dân thị xã Chí Linh, 
tỉnh Hải Dương  (VN) 
Phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 31: Quả na. 
 

 
(210) 4-2015-34089 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 25.12.1; 6.1.2; 26.1.1; 5.7.21 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng, 

trắng, đỏ 

(731) Hội nông dân huyện Thanh 
Hà, tỉnh Hải Dương  (VN) 
Khu 7, thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh 

Hà, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 31: Quả ổi. 
 

 
(210) 4-2015-34090 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.01.2016 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 1.15.23; 26.1.5; 26.4.4; 

A26.11.9 

(591) Đỏ, đen, xanh nước biển, trắng 

(731) Hội da giầy tỉnh Hải Dương  
(VN) 
Thôn Phong Lâm, xã Hoàng Diệu, huyện 

Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép. 
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(210) 4-2015-34989 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 3.7.3; 6.1.2; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông lâm nghiệp 
Mỹ Bằng  (VN) 
Thôn Lập Thành, xã Mỹ Bằng, huyện 
Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt gà đã qua chế biến, thịt gà đông lạnh.  
 

Nhóm 31: Gia cầm sống: gà. 
 

Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; mua bán các sản phẩm sau: gà còn 
sống, thịt gà đã qua chế biến, thịt gà đông lạnh.  

 

 
(210) 4-2015-35231 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 1.15.15; 5.7.21; A5.3.13 
(591) Xanh, đen, trắng, đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Hội dừa Hoài Nhơn  (VN) 
Thôn Tăng Long 2, xã Tam Quan Nam, 
huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu dừa tinh khiết. 

 

 
(210) 4-2015-35316 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.01.2016 
(531) 25.12.1; 5.9.3; 6.1.2; 26.1.1; A1.1.9 
(591) Xanh lá cây, vàng, nâu đất 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Đào Huy Tiến  
(VN) 
Thôn Phú Lương, xã Cấp Tiến, huyện 
Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang  

 
(511)   Nhóm 30: Tinh bột nghệ (sản phẩm nông nghiệp và làm vườn)(không dùng cho mục đích 

y tế) . 
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Phần vi 
 

CÁC YÊU CẦU thẩm định NỘI DUNG 
 

 

Danh sách các đơn có yêu cầu thẩm định nội dung 
Do người nộp đơn yêu cầu 

 
 (21) 

Số đơn 

(11) 

Số công 

bố đơn 

(43) 

Ngày công 

bố đơn 

 

Ngày yêu cầu 

(51) 

Chỉ số phân 

loại quốc tế 

1-2013-00642 36367 27.01.2014 17.12.2015     B05D 7/22 

1-2013-01661 36061 25.12.2013 27.11.2015     G06F 3/03 

1-2013-01711 36063 25.12.2013 25.11.2015     G06F 3/03 

1-2013-01743 35160 25.09.2013 07.12.2015     A61G 11/0 

1-2013-01800 36073 25.12.2013 01.12.2015     H04N 1/04 

1-2013-02073 36421 27.01.2014 15.12.2015     H01G 5/21 

1-2013-02367 36768 25.02.2014 15.12.2015     G06F 3/03 

1-2013-02464 36780 25.02.2014 10.12.2015     B65H 5/06 

1-2013-02729 41231 25.03.2015 14.12.2015     B01D 21/02 

1-2013-02730 41232 25.03.2015 14.12.2015     B01D 45/00 

1-2013-03945 37484 25.04.2014 02.12.2015     C23C 2/04 

1-2013-04003 37495 25.04.2014 07.12.2015     F22B 29/06 

1-2013-04097 37514 25.04.2014 25.11.2015     H04N 7/32 

1-2014-00066 38144 25.06.2014 02.12.2015     C12N 15/82 

1-2014-00506 38183 25.06.2014 02.12.2015     C12N 15/82 

1-2014-02280 39376 25.09.2014 14.12.2015     F22B 33/00 

1-2014-02317 40041 25.11.2014 08.12.2015     A61K 31/517 

1-2014-02475 40323 25.12.2014 08.12.2015     C08G 64/30 

1-2014-02708 40105 25.11.2014 01.12.2015     H04N 7/26 

1-2014-03237 40207 25.11.2014 26.11.2015     C01G 39/00 

1-2014-03689 41721 27.04.2015 01.12.2015     H04N 7/26 

1-2014-03755 41115 25.02.2015 08.12.2015     H04N 7/50 

1-2014-03760 44457 25.11.2015 14.12.2015     F23C 5/08 

1-2014-03761 43572 25.09.2015 14.12.2015     F22D 1/02 

1-2014-03762 42083 25.05.2015 14.12.2015     F22B 31/08 

1-2014-03763 44458 25.11.2015 14.12.2015     F22G 7/12 

1-2014-03813 42086 25.05.2015 02.12.2015     A61K 31/137 

1-2014-03843 42090 25.05.2015 25.11.2015     C07H 19/11 

1-2014-03899 41149 25.02.2015 26.11.2015     A61K 9/00 

1-2014-03947 42793 27.07.2015 27.11.2015     A61F 9/008 

1-2014-04004 44826 25.12.2015 02.12.2015     E05B 63/00 
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1-2014-04044 41757 27.04.2015 25.11.2015     C07D 417/04 

1-2014-04045 41758 27.04.2015 25.11.2015     C07D 417/04 

1-2014-04046 41759 27.04.2015 25.11.2015     C07D 417/04 

1-2014-04076 42104 25.05.2015 04.12.2015     C07D 401/04 

1-2014-04085 41510 25.03.2015 01.12.2015     H04W 52/14 

1-2014-04086 41511 25.03.2015 01.12.2015     H04W 52/14 

1-2014-04091 41761 27.04.2015 10.12.2015     C07D 249/18 

1-2014-04115 41515 25.03.2015 25.11.2015     G06F 3/14 

1-2014-04147 42110 25.05.2015 25.11.2015     C07D 401/14 

1-2014-04149 41765 27.04.2015 21.12.2015     C07C 319/18 

1-2014-04155 41768 27.04.2015 02.12.2015     C07D 401/14 

1-2014-04174 41771 27.04.2015 23.12.2015     A61K 31/665 

1-2014-04182 42115 25.05.2015 10.12.2015     H02K 13/00 

1-2014-04200 41532 25.03.2015 04.12.2015     B23K 9/23 

1-2014-04217 42120 25.05.2015 14.12.2015     C07D 401/10 

1-2014-04219 42121 25.05.2015 18.12.2015     C08G 65/00 

1-2014-04227 42123 25.05.2015 10.12.2015     C12N 15/82 

1-2014-04235 42500 25.06.2015 11.12.2015     C07D 471/04 

1-2014-04258 41542 25.03.2015 04.12.2015     F01C 1/344 

1-2014-04259 41798 27.04.2015 15.12.2015     A61K 31/522 

1-2014-04260 42802 27.07.2015 01.12.2015     B21C 29/04 

1-2014-04292 42127 25.05.2015 01.12.2015     B28B 17/00 

1-2014-04295 41803 27.04.2015 21.12.2015     C07D 413/12 

1-2014-04303 43180 25.08.2015 24.12.2015     C08L 9/00 

1-2014-04318 42131 25.05.2015 02.12.2015     D21H 25/06 

1-2014-04325 41551 25.03.2015 18.12.2015     A01N 43/40 

1-2014-04335 43181 25.08.2015 25.11.2015     C12N 15/11 

1-2014-04384 41567 25.03.2015 18.12.2015     A01N 43/40 

1-2014-04388 42509 25.06.2015 30.11.2015     C04B 22/06 

1-2014-04389 42814 27.07.2015 01.12.2015     C07D 487/08 

1-2014-04391 42510 25.06.2015 02.12.2015     H04N 7/26 

1-2014-04393 42139 25.05.2015 03.12.2015     H04N 7/26 

1-2014-04394 44830 25.12.2015 02.12.2015     H04N 7/36 

1-2014-04400 41828 27.04.2015 17.12.2015     D21H 27/00 

1-2014-04413 41575 25.03.2015 18.12.2015     A01N 43/80 

1-2014-04430 41839 27.04.2015 26.11.2015     C07K 16/28 

1-2015-00004 41848 27.04.2015 02.12.2015     F03B 13/12 

1-2015-00008 42143 25.05.2015 23.12.2015     C13K 1/02 

1-2015-00014 42516 25.06.2015 01.12.2015     A61F 2/07 

1-2015-00018 43186 25.08.2015 07.12.2015     C12P 21/08 

1-2015-00024 41589 25.03.2015 03.12.2015     C12M 1/16 
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1-2015-00030 44031 26.10.2015 11.12.2015     B44F 1/10 

1-2015-00032 42146 25.05.2015 16.12.2015     A46B 9/04 

1-2015-00048 42152 25.05.2015 02.12.2015     H04N 7/36 

1-2015-00052 41858 27.04.2015 30.11.2015     A61K 31/07 

1-2015-00053 42153 25.05.2015 11.12.2015     C01B 17/16 

1-2015-00054 42154 25.05.2015 11.12.2015     C01B 17/16 

1-2015-00055 42155 25.05.2015 10.12.2015     C01B 17/16 

1-2015-00056 42156 25.05.2015 11.12.2015     C01B 17/16 

1-2015-00063 43187 25.08.2015 09.12.2015     B32B 13/00 

1-2015-00064 41861 27.04.2015 08.12.2015     A61K 9/08 

1-2015-00078 42522 25.06.2015 08.12.2015     B65D 13/02 

1-2015-00080 43188 25.08.2015 10.12.2015     H01H 13/04 

1-2015-00081 42160 25.05.2015 08.12.2015     C07K 16/28 

1-2015-00086 41593 25.03.2015 10.12.2015     A61K 9/10 

1-2015-00094 42162 25.05.2015 18.12.2015     C03C 8/14 

1-2015-00102 44034 26.10.2015 03.12.2015     C07D 471/14 

1-2015-00111 41597 25.03.2015 14.12.2015     C07D 215/233 

1-2015-00122 42167 25.05.2015 21.12.2015     A61K 9/00 

1-2015-00125 43189 25.08.2015 18.12.2015     B27M 3/04 

1-2015-00134 42832 27.07.2015 15.12.2015     A01H 5/00 

1-2015-00135 42168 25.05.2015 30.11.2015     A61C 19/00 

1-2015-00137 41599 25.03.2015 08.12.2015     C07D 471/04 

1-2015-00148 41603 25.03.2015 24.12.2015     A61K 8/25 

1-2015-00149 43192 25.08.2015 02.12.2015     C12M 1/00 

1-2015-00153 41881 27.04.2015 25.11.2015     C11D 3/40 

1-2015-00154 41882 27.04.2015 25.11.2015     C11D 3/40 

1-2015-00159 41605 25.03.2015 14.12.2015     C12P 21/00 

1-2015-00160 43194 25.08.2015 30.11.2015     C08F 10/10 

1-2015-00161 43195 25.08.2015 16.12.2015     C07J 9/00 

1-2015-00166 41885 27.04.2015 23.12.2015     H04N 21/44 

1-2015-00183 42532 25.06.2015 25.11.2015     A63B 21/06 

1-2015-00194 42182 25.05.2015 07.12.2015     C08G 69/36 

1-2015-00199 43198 25.08.2015 15.12.2015     C07K 14/435 

1-2015-00200 42183 25.05.2015 15.12.2015     B01J 21/06 

1-2015-00208 42533 25.06.2015 16.12.2015     A61K 39/09 

1-2015-00213 41612 25.03.2015 14.12.2015     A24F 47/00 

1-2015-00223 43592 25.09.2015 03.12.2015     B65G 21/22 

1-2015-00233 41613 25.03.2015 18.12.2015     C10L 1/234 

1-2015-00235 42191 25.05.2015 18.12.2015     A61K 45/06 

1-2015-00239 41895 27.04.2015 11.12.2015     A22B 5/00 

1-2015-00242 41896 27.04.2015 27.11.2015     H04N 7/26 
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1-2015-00256 42539 25.06.2015 23.12.2015     C12P 19/02 

1-2015-00260 41617 25.03.2015 30.11.2015     A61K 39/09 

1-2015-00271 43593 25.09.2015 25.11.2015     C11D 1/83 

1-2015-00275 41901 27.04.2015 15.12.2015     A61F 13/49 

1-2015-00279 41903 27.04.2015 04.12.2015     E02B 17/02 

1-2015-00280 43203 25.08.2015 10.12.2015     C07D 213/69 

1-2015-00285 42198 25.05.2015 09.12.2015     A61K 9/00 

1-2015-00295 44834 25.12.2015 01.12.2015     A41D 13/12 

1-2015-00296 42201 25.05.2015 24.12.2015     H04N 7/26 

1-2015-00301 42204 25.05.2015 25.11.2015     A61K 8/34 

1-2015-00302 42205 25.05.2015 25.11.2015     A61K 8/34 

1-2015-00303 42206 25.05.2015 25.11.2015     A61K 8/34 

1-2015-00304 42207 25.05.2015 27.11.2015     F16B 13/06 

1-2015-00305 42208 25.05.2015 27.11.2015     F16B 13/00 

1-2015-00308 42545 25.06.2015 22.12.2015     C12N 9/16 

1-2015-00309 42546 25.06.2015 22.12.2015     C12P 21/02 

1-2015-00310 42547 25.06.2015 22.12.2015     C12N 9/16 

1-2015-00311 41907 27.04.2015 17.12.2015     A61K 9/00 

1-2015-00316 43208 25.08.2015 21.12.2015     E02D 5/80 

1-2015-00322 41624 25.03.2015 17.12.2015     C10J 3/54 

1-2015-00326 41910 27.04.2015 07.12.2015     B65D 5/74 

1-2015-00338 42845 27.07.2015 24.12.2015     C10L 3/10 

1-2015-00349 42217 25.05.2015 24.12.2015     C08J 5/12 

1-2015-00382 41923 27.04.2015 17.12.2015     C07C 29/42 

1-2015-00385 42552 25.06.2015 11.12.2015     H04N 7/26 

1-2015-00387 41924 27.04.2015 21.12.2015     A24B 15/16 

1-2015-00388 42232 25.05.2015 25.11.2015     C11D 1/02 

1-2015-00397 42553 25.06.2015 10.12.2015     C07D 487/04 

1-2015-00403 41929 27.04.2015 30.11.2015     C12N 1/20 

1-2015-00406 42242 25.05.2015 07.12.2015     H04N 7/26 

1-2015-00407 41930 27.04.2015 25.11.2015     C07J 43/00 

1-2015-00414 42247 25.05.2015 24.12.2015     C10L 3/10 

1-2015-00443 42251 25.05.2015 22.12.2015     C07D 471/04 

1-2015-00488 42564 25.06.2015 15.12.2015     C07D 403/04 

1-2015-00495 41950 27.04.2015 16.12.2015     H04N 7/26 

1-2015-00497 42858 27.07.2015 16.12.2015     H04N 7/26 

1-2015-00505 42272 25.05.2015 01.12.2015     A01N 43/56 

1-2015-00519 42275 25.05.2015 16.12.2015     C07D 401/14 

1-2015-00525 42277 25.05.2015 04.12.2015     C12N 9/64 

1-2015-00530 41955 27.04.2015 18.12.2015     A23C 19/082 

1-2015-00535 41956 27.04.2015 18.12.2015     A61K 39/145 
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1-2015-00539 44041 26.10.2015 09.12.2015     A61K 31/444 

1-2015-00550 42288 25.05.2015 03.12.2015     A61K 9/08 

1-2015-00572 42292 25.05.2015 21.12.2015     C07K 14/605 

1-2015-00585 42297 25.05.2015 17.12.2015     A23C 9/137 

1-2015-00597 42301 25.05.2015 24.12.2015     C07D 401/04 

1-2015-00626 42583 25.06.2015 16.12.2015     C08G 73/02 

1-2015-00636 42314 25.05.2015 01.12.2015     B01D 39/10 

1-2015-00646 42316 25.05.2015 07.12.2015     B01J 20/02 

1-2015-00703 42337 25.05.2015 04.12.2015     A61K 31/215 

1-2015-00728 42350 25.05.2015 23.12.2015     B02C 4/02 

1-2015-00756 42604 25.06.2015 18.12.2015     B29C 33/04 

1-2015-00845 42395 25.05.2015 04.12.2015     B65G 67/60 

1-2015-01028 44070 26.10.2015 15.12.2015     B62J 9/00 

1-2015-01033 44071 26.10.2015 15.12.2015     B62J 9/00 

1-2015-01086 42948 27.07.2015 16.12.2015     A61K 31/4725 

1-2015-01103 42674 25.06.2015 04.12.2015     H04L 12/70 

1-2015-01213 42980 27.07.2015 15.12.2015     A23L 1/325 

1-2015-01243 42700 25.06.2015 16.12.2015     C08J 3/07 

1-2015-01254 42705 25.06.2015 26.11.2015     E02D 17/20 

1-2015-01274 43310 25.08.2015 10.12.2015     B65D 75/62 

1-2015-01278 42708 25.06.2015 09.12.2015     H01R 11/01 

1-2015-01320 44480 25.11.2015 15.12.2015     B65D 17/00 

1-2015-01504 43365 25.08.2015 04.12.2015     G01D 21/00 

1-2015-01540 43047 27.07.2015 22.12.2015     H03K 19/0185 

1-2015-01542 43048 27.07.2015 01.12.2015     A23F 3/16 

1-2015-01560 44504 25.11.2015 27.11.2015     C01F 5/14 

1-2015-01702 43413 25.08.2015 15.12.2015     H01B 1/22 

1-2015-01977 43482 25.08.2015 03.12.2015     B41J 29/393 

1-2015-02084 44910 25.12.2015 21.12.2015     C21B 3/06 

1-2015-02186 44197 26.10.2015 07.12.2015     A62B 1/00 

1-2015-02980 44391 26.10.2015 16.12.2015     A61K 39/12 

1-2015-03648 45177 25.12.2015 15.12.2015     A23F 3/16 

1-2015-03846 45237 25.12.2015 04.12.2015     F04D 27/02 

2-2015-00249 2888  25.12.2015 07.12.2015     B65D 1/02 
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Phần vii 
 

sửa đổi đơn  
 

 

a - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký sáng chế  

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10488/ TB-SHTT, ngày 25/11/2015  

(210)  Số đơn: 1-2015-02018  (220) Ngày nộp đơn 14/12/2012 

Mục sửa đổi: Tên tác giả  

Tên tác giả mới là: 

ZHAO, Zhenshan (CN) 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11062/ TB-SHTT, ngày 03/12/2015  

(210)  Số đơn: 1-2014-04342  (220) Ngày nộp đơn 25/12/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn   

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

 Số 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11548/ TB-SHTT, ngày 17/12/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2012-00041 09/04/2010 

1-2013-01591 27/07/2011 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11550/ TB-SHTT, ngày 17/12/2015  

(210)  Số đơn: 1-2015-03347  (220) Ngày nộp đơn 14/02/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Leninskij pr. d.84-1A, pom.16N Saint-Petersburg, 198332, Russia Federation 

_____________________________________________________________________________ 
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b - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký giải pháp hữu ích 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11549/ TB-SHTT, ngày 17/12/2015  

(210)  Số đơn: 2-2012-00093  (220) Ngày nộp đơn 25/11/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

c - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn theo phiếu đề nghị của Phòng Kiểu dáng công nghiệp ngày 18/12/2015  

(210)  Số đơn: 3-2014-00215  (220) Ngày nộp đơn 20/02/2014 

Mục sửa đổi: Bổ sung phương án 

 Bổ sung phương án 2  

 

 

 

2.1 

 

 

 

 

2.2 
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2.3 

_____________________________________________________________________________ 
 

 
d - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu  
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10408/ TB-SHTT, ngày 25/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-11239  (220) Ngày nộp đơn 22/05/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn   

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10409/ TB-SHTT, ngày 25/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-11238  (220) Ngày nộp đơn 22/05/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn   

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10410/ TB-SHTT, ngày 25/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-11237  (220) Ngày nộp đơn 22/05/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn   

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 
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 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 
 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10411/ TB-SHTT, ngày 25/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-04890  (220) Ngày nộp đơn 13/03/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn   

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 
 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10412/ TB-SHTT, ngày 25/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-01514  (220) Ngày nộp đơn 20/01/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn   

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 
 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10413/ TB-SHTT, ngày 25/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-14295  (220) Ngày nộp đơn 24/06/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn   

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 
 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10414/ TB-SHTT, ngày 25/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-14614  (220) Ngày nộp đơn 26/06/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn   

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 
 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10415/ TB-SHTT, ngày 25/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-14615  (220) Ngày nộp đơn 26/06/2014 
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Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn   

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 
 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10416/ TB-SHTT, ngày 25/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-14616  (220) Ngày nộp đơn 26/06/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn   

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 
 

 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10417/ TB-SHTT, ngày 25/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-14617  (220) Ngày nộp đơn 26/06/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn   

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 
 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10418/ TB-SHTT, ngày 25/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-14618  (220) Ngày nộp đơn 26/06/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn   

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 
 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10419/ TB-SHTT, ngày 25/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-15152  (220) Ngày nộp đơn 03/07/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn   

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 
 

 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 334 Tập A (01.2016) 

 

 2207

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10420/ TB-SHTT, ngày 25/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-02807  (220) Ngày nộp đơn 17/02/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn   

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 
 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10421/ TB-SHTT, ngày 25/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-06332  (220) Ngày nộp đơn 27/03/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn   

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10422/ TB-SHTT, ngày 25/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-14714  (220) Ngày nộp đơn 27/06/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn   

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10423/ TB-SHTT, ngày 25/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-14715  (220) Ngày nộp đơn 27/06/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn   

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10424/ TB-SHTT, ngày 25/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-14716  (220) Ngày nộp đơn 27/06/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn   

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10425/ TB-SHTT, ngày 25/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-14717  (220) Ngày nộp đơn 27/06/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn   

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10426/ TB-SHTT, ngày 25/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-14718  (220) Ngày nộp đơn 27/06/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn   

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 
 

 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10427/ TB-SHTT, ngày 25/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-31138  (220) Ngày nộp đơn 31/12/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn   

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10428/ TB-SHTT, ngày 25/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-19909  (220) Ngày nộp đơn 30/08/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn   

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 
 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10429/ TB-SHTT, ngày 25/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-13578  (220) Ngày nộp đơn 17/06/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn   

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 
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Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 
 

 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10430/ TB-SHTT, ngày 25/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-13577  (220) Ngày nộp đơn 17/06/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn   

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 
 

 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10431/ TB-SHTT, ngày 25/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-05909  (220) Ngày nộp đơn 24/03/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn   

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 
 

 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10432/ TB-SHTT, ngày 25/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-05908  (220) Ngày nộp đơn 24/03/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn   

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 
 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10433/ TB-SHTT, ngày 25/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-08597  (220) Ngày nộp đơn 22/04/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn   

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10434/ TB-SHTT, ngày 25/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-02890  (220) Ngày nộp đơn 18/02/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn   

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

_______________________ 
 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10536/ TB-SHTT, ngày 26/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-12718  (220) Ngày nộp đơn 21/05/2015 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu   

Mẫu nhãn hiệu  mới là: 
  

 

 

_______________________ 
 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10537/ TB-SHTT, ngày 26/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-08674  (220) Ngày nộp đơn 04/05/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Trường Xuân (Ageless) 

 Tầng 2, số 148 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 
 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10538/ TB-SHTT, ngày 26/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-08675  (220) Ngày nộp đơn 04/05/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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 Công ty TNHH Trường Xuân (Ageless) 

 Tầng 2, số 148 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 
 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10539/ TB-SHTT, ngày 26/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-15271  (220) Ngày nộp đơn 15/06/2015 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu   

Mẫu nhãn hiệu  mới là: 
 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10630/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-22309  (220) Ngày nộp đơn 22/09/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công nghệ Thủ Đô 

 Phòng 1401B, tầng 14 toà nhà 8C Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10632/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-30096  (220) Ngày nộp đơn 04/12/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Huỷ quyền đại diện sở hữu công nghiệp: 

 Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự 

 Số 1 Nguyễn Gia Thiều, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10634/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-30097  (220) Ngày nộp đơn 04/12/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Huỷ quyền đại diện sở hữu công nghiệp: 

 Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự 

 Số 1 Nguyễn Gia Thiều, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10636/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-30098  (220) Ngày nộp đơn 04/12/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Huỷ quyền đại diện sở hữu công nghiệp: 

 Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự 

 Số 1 Nguyễn Gia Thiều, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10638/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-07516  (220) Ngày nộp đơn 18/04/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty cổ phần SHCN INVESTIP 

 Số 5B, ngõ 55 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10640/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-28035  (220) Ngày nộp đơn 17/11/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Trường Xuân 

 Tầng 2, số 148 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10642/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-03251  (220) Ngày nộp đơn 05/02/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH LeadConsult 

 Số 58, ngõ 192 ngách 72 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10644/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-10599  (220) Ngày nộp đơn 24/05/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế  

Phòng 101 số 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10645/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-21498  (220) Ngày nộp đơn 12/09/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH thương mại dịch vụ và du lịch Bảo Tâm 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10646/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-07619  (220) Ngày nộp đơn 11/04/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH thương mại dịch vụ và du lịch Bảo Tâm 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10647/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-22096  (220) Ngày nộp đơn 18/09/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn   

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Nguồn nhân lực siêu việt 

111D Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10648/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-22095  (220) Ngày nộp đơn 18/09/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn   

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Nguồn nhân lực siêu việt 

111D Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10649/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-28508  (220) Ngày nộp đơn 20/11/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10650/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-00270  (220) Ngày nộp đơn 06/01/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   
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Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Nguyễn Bính 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10651/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-00151  (220) Ngày nộp đơn 06/01/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật  

2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10652/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-00478  (220) Ngày nộp đơn 08/01/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH tư vấn A&S 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10653/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-02775  (220) Ngày nộp đơn 02/02/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Bình Minh 
Số 8, ngõ 61/44/1, đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10654/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-06192  (220) Ngày nộp đơn 20/03/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Văn phòng luật sư Hiếu và cộng sự 

629/8 Kha Vạn Cân, khu phố 6, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10655/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-26399  (220) Ngày nộp đơn 08/11/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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Công ty tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ  

26/41 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10656/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2011-19376  (220) Ngày nộp đơn 16/09/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH MASTERBRAND  

Số 57/12 Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10657/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2012-25487  (220) Ngày nộp đơn 12/11/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH MASTERBRAND  

Số 57/12 Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10658/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-09770  (220) Ngày nộp đơn 07/05/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Toà nhà á Long, lô A2 CN8 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10659/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-05398  (220) Ngày nộp đơn 25/03/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

29 Âu Dương Lân (nối dài), phường 1, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10660/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-12998  (220) Ngày nộp đơn 11/06/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

171 Phạm Thế Hiển, phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10661/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2009-03970  (220) Ngày nộp đơn 10/03/2009 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

 BLISS BRANDS (PROPRIETARY) LIMITED 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10662/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-18057  (220) Ngày nộp đơn 05/08/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Trident Chambers, P.O.Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10663/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-26934  (220) Ngày nộp đơn 14/11/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 263/18/2D, đường Cây Trôm Mỹ Khánh, tổ 11, ấp Mỹ Khánh A, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10664/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-09334  (220) Ngày nộp đơn 28/04/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Lầu 3, toà nhà Saigon TEL, Lô 46 công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10665/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-30732  (220) Ngày nộp đơn 11/12/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 9N1 đường Cư Xá Phú Lâm D, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10666/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-00198  (220) Ngày nộp đơn 06/01/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   

Địa chỉ chủ đơn mới là: 
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62/1A Nguyễn ảnh Thủ, ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10667/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-00197  (220) Ngày nộp đơn 06/01/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 62/1A Nguyễn ảnh Thủ, ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10668/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-14192  (220) Ngày nộp đơn 04/06/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Lầu 3, khu C, toà nhà 27B Nguyễn Đình Chiểu, số 27B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10669/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-01376  (220) Ngày nộp đơn 16/01/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 778K/24 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10670/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2012-22019  (220) Ngày nộp đơn 02/10/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 36 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10671/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-14337  (220) Ngày nộp đơn 05/06/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH FIVE STAR LIMOUSINE 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10672/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-01356  (220) Ngày nộp đơn 16/01/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   
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Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty Cổ PHẦN Dược phẩm medibest 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10673/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-31357  (220) Ngày nộp đơn 17/12/2014 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu   

Mẫu nhãn hiệu mới là: 
  

 
_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10674/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-13459  (220) Ngày nộp đơn 16/06/2014 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ   

Danh mục sản phẩm/dịch vụ  mới là: 

 Sửa sản phẩm “kẹo bạc hà” trong nhóm 30 thành “bạc hà (dùng cho kẹo)” 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10675/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2008-22054  (220) Ngày nộp đơn 13/10/2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 27 Senoko Way, Singapore 758060 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10676/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2012-26888  (220) Ngày nộp đơn 28/11/2012 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ   

Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

 Tách nhóm 18, 38, 42, 43 sang đơn mới 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10677/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2012-26886  (220) Ngày nộp đơn 28/11/2012 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ   

Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

 Tách nhóm 02, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 37, 40, 44, 45 sang đơn mới 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10678/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2012-26880  (220) Ngày nộp đơn 28/11/2012 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ   

Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

 Tách nhóm 10 sang đơn mới 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10679/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2012-26884  (220) Ngày nộp đơn 28/11/2012 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ   

Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

 Tách nhóm 16, 24 sang đơn mới 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10680/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-10999  (220) Ngày nộp đơn 06/05/2015 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu   

Mẫu nhãn hiệu mới là: 
  

 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10681/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-12556  (220) Ngày nộp đơn 20/05/2015 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu   

Mẫu nhãn hiệu mới là: 
  

 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10682/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-21093  (220) Ngày nộp đơn 13/09/2013 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu   

Mẫu nhãn hiệu mới là: 
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_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10730/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-14995  (220) Ngày nộp đơn 11/06/2015 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ   

Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

 - Nhóm 31: Sản phẩm nông nghiệp không xếp vào các nhóm khác cụ thể là quả bưởi đường 
lá cam 

 - Các sản phẩm/dịch vụ còn lại không thay đổi 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10731/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-26750  (220) Ngày nộp đơn 29/09/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH sở hữu trí tuệ WINCO 

343 Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10732/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2012-18857  (220) Ngày nộp đơn 24/08/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH LHD 

Tầng 7 số 60 Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10733/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-00478  (220) Ngày nộp đơn 08/01/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 531E Cách Mạng Tháng Tám, phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10734/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-01295  (220) Ngày nộp đơn 17/01/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn   

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH Ba Con Cò Việt Pháp 

 Số 335, khóm 1, phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10735/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-07531  (220) Ngày nộp đơn 10/04/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

 NU SCIENCE CORPORATION 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10736/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-00399  (220) Ngày nộp đơn 07/01/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

 NU SCIENCE CORPORATION 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10738/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-08670  (220) Ngày nộp đơn 22/04/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 278 Luỹ Bán Bích, phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10739/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-08292  (220) Ngày nộp đơn 18/04/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số nhà 21/2, phố Phan Chu Chinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10740/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-04730  (220) Ngày nộp đơn 12/03/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần Lộc Việt Quốc 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10741/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2012-24220  (220) Ngày nộp đơn 29/10/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Lô A2CN4 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10742/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-08372  (220) Ngày nộp đơn 10/04/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Tứ Mộc An 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10743/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-05875  (220) Ngày nộp đơn 24/03/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH InvestPro và Cộng sự 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10744/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2009-15217  (220) Ngày nộp đơn 23/07/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
Phòng số 05, tầng 15, toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10745/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2012-29406  (220) Ngày nộp đơn 27/12/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
Phòng số 05, tầng 15, toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10746/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2012-29405  (220) Ngày nộp đơn 27/12/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
Phòng số 05, tầng 15, toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10747/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2012-29409  (220) Ngày nộp đơn 27/12/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
Phòng số 05, tầng 15, toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10748/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-22891  (220) Ngày nộp đơn 03/10/2013 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm   

Danh mục sản phẩm sau khi loại bỏ nhóm 25 còn lại như sau: 
Nhóm 18: Cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ba lô; túi xách tay, túi đeo vai học sinh; va li; ví tiền. 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10749/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-17098  (220) Ngày nộp đơn 24/07/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10750/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-17097  (220) Ngày nộp đơn 24/07/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10751/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-17096  (220) Ngày nộp đơn 24/07/2014 
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Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10752/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-17095  (220) Ngày nộp đơn 24/07/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10753/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-17094  (220) Ngày nộp đơn 24/07/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10754/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-17093  (220) Ngày nộp đơn 24/07/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10755/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-17092  (220) Ngày nộp đơn 24/07/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10756/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-17091  (220) Ngày nộp đơn 24/07/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10757/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-17090  (220) Ngày nộp đơn 24/07/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10758/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-19231  (220) Ngày nộp đơn 18/08/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10759/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-19232  (220) Ngày nộp đơn 18/08/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10760/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-19233  (220) Ngày nộp đơn 18/08/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10761/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-19234  (220) Ngày nộp đơn 18/08/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10762/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-19235  (220) Ngày nộp đơn 18/08/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10763/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-19236  (220) Ngày nộp đơn 18/08/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10764/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-30975  (220) Ngày nộp đơn 15/12/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10765/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-17271  (220) Ngày nộp đơn 02/07/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10766/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-05914  (220) Ngày nộp đơn 18/03/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10767/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-00013  (220) Ngày nộp đơn 05/01/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10768/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-15659  (220) Ngày nộp đơn 09/07/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10769/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-05875  (220) Ngày nộp đơn 24/03/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Lô CC1-I.3.1, khu đô thị mới Pháp Vân-Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10770/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-19191  (220) Ngày nộp đơn 21/07/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Lady Care Việt Nam 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10793/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-19555  (220) Ngày nộp đơn 27/08/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   

Địa chỉ chủ đơn  mới là: 

 ấp Trạm Bơm, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10794/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-19556  (220) Ngày nộp đơn 27/08/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   

Địa chỉ chủ đơn  mới là: 

 ấp Trạm Bơm, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10795/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-02315  (220) Ngày nộp đơn 07/02/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp  mới là: 

 Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh 

_______________________ 
 

 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10796/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-25909  (220) Ngày nộp đơn 04/11/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp  mới là: 
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Công ty cổ phần tư vấn ENCO 

 Số 28 Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10797/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-28930  (220) Ngày nộp đơn 06/12/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Tầm Nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES) 
  

_______________________ 
 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10798/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-28930  (220) Ngày nộp đơn 06/12/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn   

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH Dream Games Việt Nam 

 Tầng 4, toà nhà Pax Sky II, số 34A Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

_______________________ 
 

 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10799/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-08912  (220) Ngày nộp đơn 24/04/2014 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu   

Mẫu nhãn hiệu  mới là: 
  

 
  

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10800/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-16599  (220) Ngày nộp đơn 21/07/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

 

  

Công ty TNHH thương mại sản xuất nhựa Vĩnh Tài 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11526/ TB-SHTT, ngày 17/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-26495  (220) Ngày nộp đơn 31/10/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH công nghệ cao ATS DIGITAL 
  

_______________________ 
 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11527/ TB-SHTT, ngày 17/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-06513  (220) Ngày nộp đơn 31/03/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần Khâm Vĩnh Hưng 
  

_______________________ 
 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11528/ TB-SHTT, ngày 17/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-06512  (220) Ngày nộp đơn 31/03/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần Khâm Vĩnh Hưng 
  

_______________________ 
 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11529/ TB-SHTT, ngày 17/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-06511  (220) Ngày nộp đơn 31/03/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần Khâm Vĩnh Hưng 
  

_______________________ 
 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11530/ TB-SHTT, ngày 17/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-24293  (220) Ngày nộp đơn 09/10/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần liên minh Phúc Gia 
  

_______________________ 
 

 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11531/ TB-SHTT, ngày 17/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2012-24847  (220) Ngày nộp đơn 05/11/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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 Phòng 05, tầng 15, toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

  

_______________________ 
 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11532/ TB-SHTT, ngày 17/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-24319  (220) Ngày nộp đơn 10/10/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   

Địa chỉ chủ đơn  mới là: 

Số 53-55, ¤2, Khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 
  

_______________________ 
 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11533/ TB-SHTT, ngày 17/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-29034  (220) Ngày nộp đơn 25/11/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh 
  

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11534/ TB-SHTT, ngày 17/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-21409  (220) Ngày nộp đơn 11/09/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101 số 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
 

_______________________ 
 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11535/ TB-SHTT, ngày 17/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-27351  (220) Ngày nộp đơn 10/11/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty cổ phần SHCN INVESTIP 
  

_______________________ 
 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11537/ TB-SHTT, ngày 17/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-04137  (220) Ngày nộp đơn 07/03/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên danh 
  

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11538/ TB-SHTT, ngày 17/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-23353  (220) Ngày nộp đơn 08/10/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 

Số 15, tổ 17 phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 
  

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11539/ TB-SHTT, ngày 17/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-30235  (220) Ngày nộp đơn 20/12/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tầm Nhìn và Liên danh 

Phòng 308-310, tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội 
  

_______________________ 
 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11540/ TB-SHTT, ngày 17/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-30234  (220) Ngày nộp đơn 20/12/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tầm Nhìn và Liên danh 

Phòng 308-310, tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội 
  

_______________________ 
 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11541/ TB-SHTT, ngày 17/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-04233  (220) Ngày nộp đơn 06/03/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 

Lầu 2, toà nhà PDD, 162 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
  

_______________________ 
 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11542/ TB-SHTT, ngày 17/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-08993  (220) Ngày nộp đơn 24/04/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN (BMVN International LLC)  

Phòng 1002, tầng 10, Indochina Plaza Hanoi, 241 phố Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 _______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11543/ TB-SHTT, ngày 17/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-05113  (220) Ngày nộp đơn 14/03/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Huỷ uỷ quyền đại diện sở hữu công nghiệp: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

194 Trần Não, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 _______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9041/ TB-SHTT, ngày 30/09/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-02942  (220) Ngày nộp đơn 07/02/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

Phòng 4A2, 4B2 và 4C2, toà nhà Hán Nam, 65 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9042/ TB-SHTT, ngày 30/09/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-02942  (220) Ngày nộp đơn 07/02/2013 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ   

Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Giới hạn danh mục dịch vụ: Loại bỏ nhóm 35 ra khỏi danh mục dịch vụ 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9132/ TB-SHTT, ngày 30/09/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-31460  (220) Ngày nộp đơn 17/12/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 99, ngõ 158 Ngọc Hà, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9134/ TB-SHTT, ngày 30/09/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-16545  (220) Ngày nộp đơn 18/07/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 99, ngõ 158 Ngọc Hà, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9137/ TB-SHTT, ngày 30/09/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-18122  (220) Ngày nộp đơn 10/07/2015 

Mục sửa đổi: Tách đơn   

Tách đơn mới là: 
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- Phần chữ “Men Tuytacustis” tách sang đơn 4-2015-24002 

- Phần chữ “Men Laphoicustis” tách sang đơn 4-2015-24003 

- Phần chữ “Men Quagacustis” tách sang đơn 4-2015-24004 

- Phần chữ “Men Lomencustis giữ ở đơn 4-2015-18122 đồng thời loại bỏ phần chữ “Men 
Timacustis” và “Men Cabacustis” ra khỏi mẫu nhãn hiệu 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9140/ TB-SHTT, ngày 30/09/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-11185  (220) Ngày nộp đơn 08/05/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần ViNa X.O 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9141/ TB-SHTT, ngày 30/09/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-11184  (220) Ngày nộp đơn 08/05/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần ViNa X.O 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9142/ TB-SHTT, ngày 30/09/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-07121  (220) Ngày nộp đơn 30/03/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Huỷ bỏ đại diện Sở hữu công nghiệp 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9143/ TB-SHTT, ngày 30/09/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-23160  (220) Ngày nộp đơn 29/09/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Huỷ bỏ đại diện Sở hữu công nghiệp 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9144/ TB-SHTT, ngày 30/09/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-12521  (220) Ngày nộp đơn 20/05/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH ROXO 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9145/ TB-SHTT, ngày 30/09/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-12522  (220) Ngày nộp đơn 20/05/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH ROXO 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10553/ TB-SHTT, ngày 26/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2011-12963  (220) Ngày nộp đơn 27/06/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Huỷ bỏ đại diện Sở hữu công nghiệp 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10818/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-28485  (220) Ngày nộp đơn 19/11/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn   

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần PIVOINY Việt Nam 

Số nhà 31, ngách 299/56, tổ 63, đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10820/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-21265  (220) Ngày nộp đơn 16/09/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Lô A2-CN3 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10821/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-21263  (220) Ngày nộp đơn 16/09/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Lô A2-CN3 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10822/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-29967  (220) Ngày nộp đơn 18/12/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   
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Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 64, Aenggogae-ro, 654beon-gil, Namdong-gu, Incheon, 405-822, Republic of Korea 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10823/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-28600  (220) Ngày nộp đơn 03/12/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 475 North Lewis Road, Limerick, Pennsylvania 19468, USA 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10824/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-30181  (220) Ngày nộp đơn 05/12/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Tầng 5, 21T2, dự án Hapulico Complex, số 1, Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10825/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-30180  (220) Ngày nộp đơn 05/12/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Tầng 5, 21T2, dự án Hapulico Complex, số 1, Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10826/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-12488  (220) Ngày nộp đơn 20/05/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Thửa đất số 681, tờ bản đồ số 05, đường ĐT 747B, khu phố Phước Hải, phường Thái Hòa, thị 
xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10827/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-12489  (220) Ngày nộp đơn 20/05/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Thửa đất số 681, tờ bản đồ số 05, đường ĐT 747B, khu phố Phước Hải, phường Thái Hòa, thị 
xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10828/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-15002  (220) Ngày nộp đơn 11/06/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Đường liên ấp 4-6, ấp 4, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10829/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-15645  (220) Ngày nộp đơn 09/07/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 7, đường Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10830/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-27864  (220) Ngày nộp đơn 25/11/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 23 đường số 2, khu tái định cư - Cảng Phú Định, phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10831/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-16004  (220) Ngày nộp đơn 22/07/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 40, đường 3/2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10832/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-22940  (220) Ngày nộp đơn 03/10/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Khu công nghiệp Quán Trữ, phường Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10833/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

4-2007-01205 16/01/2007 

4-2010-26743 17/12/2010 
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4-2014-04547 10/03/2014 

4-2014-06100 25/03/2014 

 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Technology Centre, Whitchurch Hill, Pangbourne, Reading RG8 7QR, United Kingdom  

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10834/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2012-20042  (220) Ngày nộp đơn 07/09/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 263/18/2D, đường cây trôm Mỹ Khánh, tổ 11, ấp Mỹ Khánh A, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10835/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2012-20043  (220) Ngày nộp đơn 07/09/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 263/18/2D, đường cây trôm Mỹ Khánh, tổ 11, ấp Mỹ Khánh A, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 Tên và địa chỉ các chủ đơn khác giữ nguyên 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10836/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-28865  (220) Ngày nộp đơn 06/12/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô 

 Phòng 1401B, tầng 14, toà nhà 8C Đại Cồ Việt, phường Bách Khoa, quận Hai Bà trưng, TP. 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10837/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-28866  (220) Ngày nộp đơn 06/12/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô 

 Phòng 1401B, tầng 14, toà nhà 8C Đại Cồ Việt, phường Bách Khoa, quận Hai Bà trưng, TP. 
Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10838/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-28865  (220) Ngày nộp đơn 06/12/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 ¤ số 85, lô A2, khu đô thị mới Đại Kim, phố Nguyễn Cảnh Dị, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10839/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-28866  (220) Ngày nộp đơn 06/12/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 ¤ số 85, lô A2, khu đô thị mới Đại Kim, phố Nguyễn Cảnh Dị, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10840/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-28865  (220) Ngày nộp đơn 06/12/2013 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu   

Mẫu nhãn hiệu mới là: 

  

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10841/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

4-2010-04303 08/03/2010 

4-2010-22309 22/10/2010 

4-2013-27181 15/11/2013 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 334 Tập A (01.2016) 

 

 2239

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 106 Elizabethan Square, P.O.Box 1162, Grand Cayman KY1-1102, Cayman Islands 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10843/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-24161  (220) Ngày nộp đơn 08/10/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

 Luye Pharma (Singapore) Pte. Ltd. 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10844/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-24162  (220) Ngày nộp đơn 08/10/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

 Luye Pharma (Singapore) Pte. Ltd. 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10845/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-27248  (220) Ngày nộp đơn 07/11/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

 Sanyang Motor Company Limited 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10846/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-11425  (220) Ngày nộp đơn 23/05/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

 Nguyễn Bá Nhậm 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10847/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-11426  (220) Ngày nộp đơn 23/05/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

 Nguyễn Bá Nhậm 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10848/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-11427  (220) Ngày nộp đơn 23/05/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   
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Tên chủ đơn mới là: 

 Nguyễn Bá Nhậm 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10849/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-32340  (220) Ngày nộp đơn 25/12/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

 Yang, Jen-Chieh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10850/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-18268  (220) Ngày nộp đơn 07/08/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 84 đường TL 16, phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10851/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-18269  (220) Ngày nộp đơn 07/08/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 84 đường TL 16, phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10852/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-06762  (220) Ngày nộp đơn 26/03/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 17742 Cowan, Irvine CA 92614 United States 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10853/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-00442  (220) Ngày nộp đơn 08/01/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, United States of America 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10854/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2011-09681  (220) Ngày nộp đơn 20/05/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   
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Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, United States of America 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10855/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-08669  (220) Ngày nộp đơn 22/04/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 278 Luỹ Bán Bích, phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10856/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-08668  (220) Ngày nộp đơn 22/04/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 278 Luỹ Bán Bích, phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10857/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-00220  (220) Ngày nộp đơn 06/01/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn   

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH Sapon Việt Nam 

 Số 12, ngách 123, ngõ 205 đường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10858/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-02088  (220) Ngày nộp đơn 24/01/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 338 Lê Văn Qưới, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10859/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-29789  (220) Ngày nộp đơn 02/12/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Lô số 13, cụm công nghiệp Song Khê-Nội Hoàng, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc 
Giang 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10860/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-17903  (220) Ngày nộp đơn 09/08/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   
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Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 36 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10861/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-27984  (220) Ngày nộp đơn 26/11/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn   

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH kinh doanh vàng Tân Cửu Long 

 L1-27 Vincom Center, 70-72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10863/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-23485  (220) Ngày nộp đơn 09/10/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

 Sailunjinyu Group Co., Ltd 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10864 TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-07800  (220) Ngày nộp đơn 06/04/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần ERADO Việt Nam 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10865/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-06822  (220) Ngày nộp đơn 26/03/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

 Tổ hợp tác sản xuất rau VietGAP 01-5 phường Thắng Lợi 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10866/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-07902  (220) Ngày nộp đơn 15/04/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH thương mại sản xuất nhựa Vĩnh Tài 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10867/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-04729  (220) Ngày nộp đơn 12/03/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   
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Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần Lộc Việt Quốc 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10868/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-20584  (220) Ngày nộp đơn 29/08/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH công nghệ cao ATS DIGITAL 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10869/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-20622  (220) Ngày nộp đơn 03/09/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

 Nu Science Corporation 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10870/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-25627  (220) Ngày nộp đơn 01/11/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần Sài gòn New Land 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10871/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-24844  (220) Ngày nộp đơn 24/10/2013 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm   

Giới hạn danh mục sản phẩm: 

 Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng cho mục 
đích y tế, cụ thể là: chế phẩm dinh dưỡng dạng lỏng; tất cả đều dành cho các bệnh nhân mắc 
bệnh thận. 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10872/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-16666  (220) Ngày nộp đơn 21/07/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10873/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-16667  (220) Ngày nộp đơn 21/07/2014 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10874/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-16665  (220) Ngày nộp đơn 21/07/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10875/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-24406  (220) Ngày nộp đơn 21/10/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Trà và Cộng sự 

 Số 7, phố Văn Miếu, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10876/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-00262  (220) Ngày nộp đơn 07/01/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu Việt Nam 

 88  Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10877/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-24344  (220) Ngày nộp đơn 18/10/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Đại Tín và và Liên danh 

 12A4 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10878/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2011-16789  (220) Ngày nộp đơn 16/08/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   
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Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

 Phòng 102 Lầu 1, số 7 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10879/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2011-19627  (220) Ngày nộp đơn 21/09/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự 

 Số 1 phố Nguyễn Gia Thiều, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 
 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10880/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2011-19627  (220) Ngày nộp đơn 21/09/2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn   

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần Golden City 

 Tầng 3, khách sạn Phương Đông, số 2 Trường Thi, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An 

_______________________ 

 

 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10881/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2011-22484  (220) Ngày nộp đơn 24/10/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T&G 

 Phòng số 5, tầng 15, toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 

 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10882/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-21240  (220) Ngày nộp đơn 16/09/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH quốc tế Thiên Việt 

 Số 15, tổ 17, phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10883/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-25120  (220) Ngày nộp đơn 28/10/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   
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Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

 Số nhà 85, tầng 7, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10884/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-32926  (220) Ngày nộp đơn 31/12/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INNETCO-Hoàng Phúc 

 Số 188, ngõ 88 phố Trần Quý Cáp, phường Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10885/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-11241  (220) Ngày nộp đơn 31/05/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10886/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-25967  (220) Ngày nộp đơn 05/11/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

 Phòng 1002, tầng 10, Indochina Plaza, 241 phố Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10887/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-25966  (220) Ngày nộp đơn 05/11/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

 Phòng 1002, tầng 10, Indochina Plaza, 241 phố Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10888/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-11748  (220) Ngày nộp đơn 06/06/2013 
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Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn, đại diện sở hữu công nghiệp   

1. Địa chỉ chủ đơn mới là: 

19 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

 Phòng 308, tầng 3, tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10889/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-11749  (220) Ngày nộp đơn 06/06/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn, đại diện sở hữu công nghiệp   

1. Địa chỉ chủ đơn mới là: 

19 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

 Phòng 308, tầng 3, tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10890/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-19600  (220) Ngày nộp đơn 21/08/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

 Số 3, ngõ 123, đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10892/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-16285  (220) Ngày nộp đơn 24/07/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

 Tầng 10, toà nhà Paciffic Place, số 83B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10894/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-07101  (220) Ngày nộp đơn 15/04/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
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Phòng 308, tầng 3, Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10895/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-07100  (220) Ngày nộp đơn 15/04/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

 Phòng 308, tầng 3, Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10896/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-01063  (220) Ngày nộp đơn 15/01/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Huỷ bỏ đại diện sở hữu công nghiệp 

_______________________ 

 

 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10897/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-30400  (220) Ngày nộp đơn 23/12/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN  

Phòng 1002, tầng 10, Indochina Plaza Hanoi, 241 phố Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  

_______________________ 
 

 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10898/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-29763  (220) Ngày nộp đơn 16/12/2013 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm   

Giới hạn danh mục sản phẩm: 

Loại bỏ nhóm 12 ra khỏi danh mục đơn 4-2013-29763 ngày 16/12/2013 
  

_______________________ 
 

 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10904/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-31941  (220) Ngày nộp đơn 23/12/2014 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu   

Mẫu nhãn hiệu mới là: 
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_______________________ 
 

 

 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10908/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-15381  (220) Ngày nộp đơn 07/07/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

Số 15, ngõ 102, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

  

_______________________ 
 

 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10909/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-15381  (220) Ngày nộp đơn 07/07/2014 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu   

Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

 
 

_______________________ 
 

 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10911/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-15380  (220) Ngày nộp đơn 07/07/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp   

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
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Số 15, ngõ 102, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

  

_______________________ 
 

 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10912/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-15380  (220) Ngày nộp đơn 07/07/2014 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu   

Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

 
 

_______________________ 
 

 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10914/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

4-2007-11823 26/06/2007 

4-2014-01760 22/01/2014 

4-2014-02760 14/02/2014 

 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Claris Corporate Headquarters, Nr. Parimal Crossing, Ellisbridge, Ahmedabad 380006, 
Gujarat, India  

_______________________ 
 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10916/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

4-2013-05500 26/03/2013 
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4-2013-09601 14/05/2013 

4-2013-09602 14/05/2013 

4-2013-09700 15/05/2013 

4-2013-09702 15/05/2013 

4-2013-12883 19/12/2013 

4-2013-30461 24/12/2013 

4-2013-30463 24/12/2013 

4-2014-00068 02/01/2014 

4-2014-01243 16/01/2014 

4-2014-01245 16/01/2014 

4-2014-01323 17/01/2014 

4-2014-01324 17/01/2014 

4-2014-01325 17/01/2014 

4-2014-01326 17/01/2014 

4-2014-01327 17/01/2014 

4-2014-01328 17/01/2014 

4-2014-02806 17/02/2014 

4-2014-02888 18/02/2014 

4-2014-02889 18/02/2014 

4-2014-03941 03/03/2014 

4-2014-04883 13/03/2014 

4-2014-04884 13/03/2014 

4-2014-04885 13/03/2014 

4-2014-04886 13/03/2014 

4-2014-04887 13/03/2014 

4-2014-04888 13/03/2014 

4-2014-04889 13/03/2014 

4-2014-05742 21/03/2014 

4-2014-05743 21/03/2014 

4-2014-05744 21/03/2014 

4-2014-05745 21/03/2014 

4-2014-05746 21/03/2014 

4-2014-05747 21/03/2014 

4-2014-05748 21/03/2014 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 334 Tập A (01.2016) 

 

 2252

4-2014-05903 24/03/2014 

4-2014-05904 24/03/2014 

4-2014-05905 24/03/2014 

4-2014-05906 24/03/2014 

4-2014-06325 27/03/2014 

4-2014-06326 27/03/2014 

4-2014-06327 27/03/2014 

4-2014-06328 27/03/2014 

4-2014-06329 27/03/2014 

4-2014-11240 22/05/2014 

4-2014-15160 03/07/2014 

4-2014-15161 03/07/2014 

4-2014-16020 14/07/2014 

4-2014-16021 14/07/2014 

4-2014-16022 14/07/2014 

4-2014-16023 14/07/2014 

4-2014-16024 14/07/2014 

4-2014-16025 14/07/2014 

4-2014-16120 15/07/2014 

4-2014-16121 15/07/2014 

4-2014-20661 03/09/2014 

4-2014-20662 03/09/2014 

4-2014-20663 03/09/2014 

4-2014-20664 03/09/2014 

4-2014-20665 03/09/2014 

4-2014-21805 16/09/2014 

 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn   

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Mega Lifesciences Public Company Limited 

 384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict, 
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province, Thailand 

  

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11034/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-16601  (220) Ngày nộp đơn 26/07/2013 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Tách đơn:  

- Nhóm 20, 42 tách sang đơn 4-2015-28604 

- Nhóm 37 giữ ở đơn 4-2013-16601 
  

_______________________ 
 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11035/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-10826  (220) Ngày nộp đơn 28/05/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Bệnh viện Than-Khoáng sản  

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11036/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-11682  (220) Ngày nộp đơn 28/05/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 17-19 đường D15, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11037/ TB-SHTT, ngày 30/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-18825  (220) Ngày nộp đơn 20/08/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Ngân hàng thương mại TNHH một thành viên Xây dựng Việt Nam  

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11462/ TB-SHTT, ngày 14/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-01084  (220) Ngày nộp đơn 15/01/2014 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Tách đơn: 

- Nhóm 19, 39 tách sang đơn 4-2015-32122 

- Nhóm 37, 42 giữ ở đơn 4-2014-01084 
  

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11463/ TB-SHTT, ngày 14/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-12648  (220) Ngày nộp đơn 17/06/2013 

Mục sửa đổi: Tách mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 

- Tách phần hình và chữ “HONG HAI” sang đơn 4-2015-26202 

 - Phần chữ “SENTO” giữ ở đơn 4-2013-12648  

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11464/ TB-SHTT, ngày 14/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-01083  (220) Ngày nộp đơn 15/01/2014 

Mục sửa đổi: Tách danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Tách danh mục sản phẩm/dịch vụ sang đơn mới là: 

- Nhóm 19, 39 tách sang đơn 4-2015-32123 

 - Nhóm 37, 42 giữ ở đơn 4-2014-01083  

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11465/ TB-SHTT, ngày 14/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-01082  (220) Ngày nộp đơn 15/01/2014 

Mục sửa đổi: Tách danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Tách danh mục sản phẩm/dịch vụ sang đơn mới là: 

- Nhóm 19, 39 tách sang đơn 4-2015-32121 

 - Nhóm 37, 42 giữ ở đơn 4-2014-01082  

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11466/ TB-SHTT, ngày 14/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-01101  (220) Ngày nộp đơn 15/01/2014 

Mục sửa đổi: Tách mẫu nhãn hiệu  

Tách mẫu nhãn hiệu mới là: 

 - Phần hình             tách sang đơn 4-2015-32201 

 - Phần chữ giữ ở đơn 4-2014-01101 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11511/ TB-SHTT, ngày 17/12/2015  

(210)  Số đơn: 4-2011-23789  (220) Ngày nộp đơn 09/11/2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 
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Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tháp Mười 

Đường Trần Hưng Đạo, khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp 

Loại nhãn hiệu yêu cầu đăng ký: “Nhãn hiệu chứng nhận” 

______________________________________________________________________________ 
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Phần VIii 
 
 

chuyển giao đơn 
 

 

 a - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký sáng chế 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10489/TB-SHTT, ngày 25/11/2015 

(210)  Số đơn: 1-2009-02005  (220) Ngày nộp đơn: 19/03/2008 

Bên chuyển giao:       
 PANASONIC CORPORATION (JP) 
1006 Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan 
Bên được chuyển giao:  
PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD. (JP) 

2-1-61 Shiromi, Chuo-ku, Osaka, Japan 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10490/TB-SHTT, ngày 25/11/2015 

(210)  Số đơn: 1-2008-01675  (220) Ngày nộp đơn: 07/07/2008 

Bên chuyển giao:       
 PANASONIC CORPORATION (JP) 
1006 Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan 
Bên được chuyển giao:  
PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD. (JP) 

2-1-61 Shiromi, Chuo-ku, Osaka, Japan 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10491/TB-SHTT, ngày 25/11/2015 

(210)  Số đơn: 1-2012-01971  (220) Ngày nộp đơn: 19/01/2010 

Bên chuyển giao:       
 AJINOMOTO CO., INC. (JP) 
15-1, Kyobashi 1-Chome, Chuo-ku, Tokyo 1048315 (JP) 
Bên được chuyển giao:  
NIKKEN KOGAKU CO., LTD. (JP) 
10-1, Nishishinjuku 6-Chome, Shinjuku-ku, Tokyo 1600023, Japan 

 NIKKEN KOGAKU CO., LTD. (JP) trở thành chủ đơn duy nhất 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10492/TB-SHTT, ngày 25/11/2015 
  

(210) Số đơn (220) Ngày nộp 

1-2014-00151 18/06/2012 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 334 Tập A (01.2016) 

 

 
 

2257

1-2014-00152 18/06/2012 

1-2014-00321 16/07/2012 

1-2014-02777 21/01/2013 

1-2014-02778 21/01/2013 

1-2014-03777 15/04/2013 

1-2015-00290 01/07/2013 

 

Bên chuyển giao:  

 FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN 
FORSCHUNG E.V. (DE) 
Hansastrasse 27c, 80686 Muenchen, DE 
Bên được chuyển giao:  
GE VIDEO COMPRESSION, LLC (US) 

 8 Southwoods Boulevard, Albany, New York 12211, USA 
 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

b - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10622/TB-SHTT, ngày 30/11/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-06313  (220) Ngày nộp đơn: 20/03/2015 

Bên chuyển giao:       
Công ty cổ phần đầu tư Nam Dương 
R4-93 Hưng Gia 2, Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty TNHH Nanum Việt Nam 
Tầng 1, toà nhà Lilama 10, Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10623/TB-SHTT, ngày 30/11/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-06314  (220) Ngày nộp đơn: 20/03/2015 

Bên chuyển giao:       
Công ty cổ phần đầu tư Nam Dương 
R4-93 Hưng Gia 2, Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty TNHH Nanum Việt Nam 
Tầng 1, toà nhà Lilama 10, Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10624/TB-SHTT, ngày 30/11/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-01338  (220) Ngày nộp đơn: 16/01/2015 

Bên chuyển giao:       
Công ty TNHH thương mại dược phẩm Hoàng Khang 
276 Bis Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Khang 
Số 353-355 An Dương Vương, phường 3, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10626/TB-SHTT, ngày 30/11/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-18478  (220) Ngày nộp đơn: 11/08/2014 

Bên chuyển giao:       
Công ty cổ phần khí đốt Gia Phát 
Lô D13+D14 cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc 
Ninh 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty TNHH khí đốt Thăng Long 
Cụm công nghiệp Gas Lưu Xá, xã Quất Động, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10627/TB-SHTT, ngày 30/11/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-02957  (220) Ngày nộp đơn: 19/02/2014 

Bên chuyển giao:       
Công ty cổ phần nông lâm sản Đại Dương 
Số 18, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty TNHH thương mại vận tải và dịch vụ Thành Đạt 
Xóm chợ, thôn Tuỵ Lạc, xã Thuỷ Triều, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10631/TB-SHTT, ngày 30/11/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-22309  (220) Ngày nộp đơn: 22/09/2014 

Bên chuyển giao:       
Công ty TNHH dược phẩm Olympia 
Số nhà 21, ngõ 46, đường Khương Thượng, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm MEDIPRODUCT 
Số 4, ngách 26, ngõ 20 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10633/TB-SHTT, ngày 30/11/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-30096  (220) Ngày nộp đơn: 04/12/2014 

Bên chuyển giao:       
Công ty TNHH Nature Mum Việt Nam 
394 Thạch Lam, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty TNHH dệt may DOKMA 
Số 13, ngõ 20 Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10635/TB-SHTT, ngày 30/11/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-30097  (220) Ngày nộp đơn: 04/12/2014 

Bên chuyển giao:       
Công ty TNHH Nature Mum Việt Nam 
394 Thạch Lam, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty TNHH dệt may DOKMA 
Số 13, ngõ 20 Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10637/TB-SHTT, ngày 30/11/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-30098  (220) Ngày nộp đơn: 04/12/2014 

Bên chuyển giao:       
Công ty TNHH Nature Mum Việt Nam 
394 Thạch Lam, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty TNHH dệt may DOKMA 
Số 13, ngõ 20 Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10639/TB-SHTT, ngày 30/11/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-07516  (220) Ngày nộp đơn: 18/04/2013 

Bên chuyển giao:       
LABORATORIOS ORDESA, S.L. 

Ctra. Del Prat, 9-11, 08830 Sant Boi de Llobregat Spain 

Bên được chuyển giao:  

 SODILAC 

68, rue Villiers, 92300 Levallois-Perret, France 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10641/TB-SHTT, ngày 30/11/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-28035  (220) Ngày nộp đơn: 17/11/2014 

Bên chuyển giao:       
Công ty TNHH thương mại Quang Anh 
Toà nhà U & I, khu đô thị Chánh Nghĩa, phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

Bên được chuyển giao:  

 Wilmax Limited 
49 Bromley Street, London E1 0NB, United Kingdom 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10643/TB-SHTT, ngày 30/11/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-03251  (220) Ngày nộp đơn: 05/02/2015 

Bên chuyển giao:       
Cao Xuân Thành 
Phòng 907, N02 chung cư Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty TNHH xây dựng thương mại và phát triển Thành Đạt 
Số 208 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10771/TB-SHTT, ngày 30/11/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-07516  (220) Ngày nộp đơn: 18/04/2013 

Bên chuyển giao:       
SANBOY COMERCIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, S.L. 

C. Osca, 18-20 08830 Sant Boi de Llobregat Spain 

Bên được chuyển giao:  

 LABORATORIOS ORDESA, S.L. 

Ctra. del Prat, 9-11, 08830 Sant Boi de Llobregat Spain 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10772/TB-SHTT, ngày 30/11/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-29251  (220) Ngày nộp đơn: 26/11/2014 

Bên chuyển giao:       
RELIV HEALTHCARE LIMITED (U.K) (GB) 
The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, Company No. 
07701858, United Kingdom 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm DTH Việt Nam 
 Số 13, tổ 33, cụm 5, đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 Công ty trách nhiệm hữu hạn Reliv Pharma 
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22H1 đường số 40, khu dân cư Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 11544/TB-SHTT, ngày 17/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-02033  (220) Ngày nộp đơn: 24/01/2014 

Bên chuyển giao:       
Công ty TNHH một thành viên Davids (VN) 
1067 Trần Hưng Đạo, phường 05, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty TNHH dịch vụ tư vấn DAVIDS 
Số 152 Nguyễn Tri Phương, phường 09, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9050/ SHTT-NH2, ngày 29/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-29047  (220) Ngày nộp đơn: 25/11/2014 

Bên chuyển giao:       
Nguyễn Thị Đài Trang 
Tổ dân phố thôn Cáo Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty TNHH đầu tư phát triển Hương Trang 
Số 7, hẻm 34/56/57 phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9128/ SHTT-NH2, ngày 30/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-00880  (220) Ngày nộp đơn: 13/01/2015 

Bên chuyển giao:       
Công ty TNHH sản xuất-thương mại-dịch vụ-xuất nhập khẩu Mỹ Sinh 
Phó 
Số 456/2/12 Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

 Nguyễn Huỳnh Yến 
Tổ 18, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9133/ SHTT-NH2, ngày 30/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-31460  (220) Ngày nộp đơn: 17/12/2014 

Bên chuyển giao:       
Công ty TNHH một thành viên gas Venus 
Số 99, ngõ 158 Ngọc Hà, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
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Bên được chuyển giao:  

 Công ty TNHH Sellan Gas 
Số 66B, ngõ Thổ Quan, phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9136/ SHTT-NH2, ngày 30/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-16545  (220) Ngày nộp đơn: 18/07/2014 

Bên chuyển giao:       
Công ty TNHH một thành viên gas Venus 
Số 99, ngõ 158 Ngọc Hà, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty TNHH Sellan Gas 

Số 66B, ngõ Thổ Quan, phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9138/ SHTT-NH2, ngày 30/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-14945  (220) Ngày nộp đơn: 10/07/2013 

Bên chuyển giao:       
Fashion TV LLC. 
3250 Mary Street, Suite 100, Miami FL 33133, USA 

Bên được chuyển giao:  

 Fashion Tele Settlement Corporation Limited 
Office 4, 219 Kensington High Street, Kensington, London England, W8 6BD, United 
Kingdom 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9139/ SHTT-NH2, ngày 30/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-00688  (220) Ngày nộp đơn: 09/01/2014 

Bên chuyển giao:       
Leonian K.K. 
3-4-2, Kandaogawamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

Bên được chuyển giao:  

 Leonian Singapore Pte. Ltd. 
4 Chang Charn Road, Singapore 159633 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9369/ SHTT-NH2, ngày 13/10/2015 
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp 

4-2013-09365 10/05/2013 
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4-2013-09366 10/05/2013 

4-2013-09367 10/05/2013 

4-2013-09368 10/05/2013 

4-2013-09369 10/05/2013 

4-2013-09382 10/05/2013 

4-2013-09386 10/05/2013 

4-2013-10280 21/05/2013 

4-2013-10283 21/05/2013 

4-2013-10284 21/05/2013 

4-2013-14361 04/07/2013 

4-2013-14362 04/07/2013 

4-2013-14363 04/07/2013 

4-2013-14364 04/07/2013 

4-2013-14365 04/07/2013 

4-2013-14366 04/07/2013 

4-2013-14367 04/07/2013 

4-2014-10660 15/05/2014 

4-2014-10661 15/05/2014 

4-2014-10662 15/05/2014 

4-2014-10663 15/05/2014 

4-2014-10664 15/05/2014 

4-2014-10665 15/05/2014 

4-2014-10666 15/05/2014 

4-2014-10667 15/05/2014 

4-2014-10668 15/05/2014 

4-2014-10669 15/05/2014 

4-2014-10680 15/05/2014 

4-2014-10681 15/05/2014 

4-2014-10682 15/05/2014 

4-2014-10683 15/05/2014 

4-2014-10684 15/05/2014 

4-2014-10685 15/05/2014 

4-2014-10686 15/05/2014 
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4-2014-10687 15/05/2014 

4-2014-10688 15/05/2014 

4-2014-10689 15/05/2014 

4-2014-11920 29/05/2014 

4-2014-11921 29/05/2014 

4-2014-11922 29/05/2014 

4-2014-11923 29/05/2014 

4-2014-11924 29/05/2014 

4-2014-11925 29/05/2014 

4-2014-11926 29/05/2014 

4-2014-11927 29/05/2014 

4-2014-11928 29/05/2014 

4-2014-11929 29/05/2014 

4-2014-16180 15/07/2014 

 

Bên chuyển giao:       
Công ty cổ phần Kinh Đô 
138-142 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty cổ phần Kinh Đô Bình Dương 
26VSIP đường số 8, khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, phường Bình Hoà, thị xã Thuận 
An, tỉnh Bình Dương 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9872/ SHTT-NH2, ngày 04/11/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-11062  (220) Ngày nộp đơn: 07/05/2015 

Bên chuyển giao:       
Công ty TNHH đầu tư kinh doanh Nam Du 
176/1A Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 
176/1A Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10806/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-14061  (220) Ngày nộp đơn: 20/06/2014 
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Bên chuyển giao:       
The Gillette Company 
One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, United States of America 

Bên được chuyển giao:  

 Duracell U.S. Operations, Inc. 
1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10807/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-30762  (220) Ngày nộp đơn: 11/12/2014 

Bên chuyển giao:       
Công ty TNHH giải pháp Đồi Xanh 
Số 23, đường số 4, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

 Đàm Thị Minh Huyền 
Phòng 508 lô A, chung cư Gò Dầu 1, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10808/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-08526  (220) Ngày nộp đơn: 21/04/2014 

Bên chuyển giao:       
Hucare Co., Ltd. 
2F, Handeul Bldg., 33-4, Eonju-ro 167-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea 

Bên được chuyển giao:  

 Hushu Dermatology Networks co., Ltd. 
401 Gujung Building, 868, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10809/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-19820  (220) Ngày nộp đơn: 27/07/2015 

Bên chuyển giao:       
Công ty TNHH thương mại Thông Điệp 
Số 16 đường số 4, khu dân cư Bình Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty TNHH đầu tư thương mại Đệ Nhất 
180/6A Lê Đại Hành, phường 11, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10811/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-30043  (220) Ngày nộp đơn: 18/12/2013 

Bên chuyển giao:       
Texas Roadhouse Delaware LLC (a Delaware Limited Liability 
company) 
6040 Dutchmans Lane, Suite 400, Louisville, Kentucky 40205 USA 

Bên được chuyển giao:  

 TXRH International IP, LLC 
211 East 7th Street, Suite 620, Austin, Texas 73301, U.S.A 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10812/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-16926  (220) Ngày nộp đơn: 23/07/2014 

Bên chuyển giao:       
Doanh nghiệp tư nhân Nước mắm Phan Thiết-Mũi Né 
Lô 47-48 khu chế biến nước mắm, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty cổ phần chế biến và xuất khẩu Nước mắm Phan Thiết-Mũi Né 
Lô 47-48 khu chế biến nước mắm, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10813/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-16925  (220) Ngày nộp đơn: 23/07/2014 

Bên chuyển giao:       
Doanh nghiệp tư nhân Nước mắm Phan Thiết-Mũi Né 
Lô 47-48 khu chế biến nước mắm, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty cổ phần chế biến và xuất khẩu Nước mắm Phan Thiết-Mũi Né 
Lô 47-48 khu chế biến nước mắm, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10814/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-03440  (220) Ngày nộp đơn: 06/02/2015 

Bên chuyển giao:       
Hứa Cao Trí 
V4-29-03 Sunrise City, 23 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

Bên được chuyển giao:  
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Công ty cổ phần thực phẩm gia đình Anco 
Lô M, đường số 10, cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, 
tỉnh Long An 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10815/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-16702  (220) Ngày nộp đơn: 26/06/2015 

Bên chuyển giao:       
Đặng Văn Thịnh 
Số 48, đường Tôn Thất Tùng, TK15, TT Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty TNHH Cà phê Sơn La 
Số 48, đường Tôn Thất Tùng, TK 15, TT Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10816/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-16261  (220) Ngày nộp đơn: 23/06/2015 

Bên chuyển giao:       
Công ty TNHH Giới Nga 
Km 2,5 đường Phùng Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty TNHH sơn Isotex Việt Nam 
Tổ 3, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10891/SHTT-NH2, ngày 30/11/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-19600  (220) Ngày nộp đơn: 21/08/2014 

Bên chuyển giao:       
Công ty TNHH một thành viên thương mại Led Qiang Li Việt Nam 
Số 204, phố Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

 Xiamen Qiangli Jucai Opto-Electronic Technology Co., Ltd 
No. 8065, E6 Building, Torch (Xiangan) Hi-tech Industry Zone, West Xiangan Road, Xiamen, 
Fujian, China 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10893/SHTT-NH2, ngày 30/11/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-16285  (220) Ngày nộp đơn: 24/07/2013 

Bên chuyển giao:       
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Công ty TNHH Arep Việt Nam 
B8-128 phố Thuỵ Khuê, phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

 AREP 

16, avenue d’Ivry, 75013 Paris, France 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10910/SHTT-NH2, ngày 30/11/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-15381  (220) Ngày nộp đơn: 07/07/2014 

Bên chuyển giao:       
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ 

Bên được chuyển giao:  

 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ hoá sinh 
Số 41, ngõ 6, đường 800A, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10913/SHTT-NH2, ngày 30/11/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-15380  (220) Ngày nộp đơn: 07/07/2014 

Bên chuyển giao:       
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ 

Bên được chuyển giao:  

 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ hoá sinh 
Số 41, ngõ 6, đường 800A, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10915/ SHTT-NH2, ngày 30/11/2015 

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp 

4-2007-11823 26/06/2007 

4-2014-01760 22/01/2014 

4-2014-02760 14/02/2014 

 

Bên chuyển giao:       
Claris Lifesciences Limited 
Claris Corporate Headquarters, Nr. Parimal Crossing, Ellisbridge, Ahmedabad 380 006, 
Gujarat, India 

Bên được chuyển giao:  
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 Elda International DMCC 
Unit No: 30-01-00-2280, Jewellery & Gemplex 3, Plot No: DMCC-PH2-J&GplexS, Jewellery 
& Gemplex, Dubai, United Arab Emirates 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 11033/SHTT-NH2, ngày 30/11/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-14382  (220) Ngày nộp đơn: 05/06/2015 

Bên chuyển giao:       
Công ty TNHH liên doanh Suzika Việt Nhật 
Thôn Miễu, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty TNHH xuất nhập khẩu xe điện Rover 
Thôn Sen, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 11511/TB-SHTT, ngày 17/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2011-23789  (220) Ngày nộp đơn: 09/11/2011 

Bên chuyển giao:       
Công ty cổ phần đầu tư-thương mại-du lịch đồng tháp mười 
Số 5/A, ấp 1, xã Mỹ Hoà, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp 

Bên được chuyển giao:  

Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện tháp mười 
Đường Trần Hưng Đạo, khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp 

Loại nhãn hiệu yêu cầu đăng ký: Nhãn hiệu chứng nhận  

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 12064/TB-SHTT, ngày 30/12/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-10131  (220) Ngày nộp đơn: 20/05/2013 

Bên chuyển giao:       
Làng nghề hoa kiểng phó thọ-bà bộ 
Quận Bình Thuỷ, thành phố Cần Thơ 

Bên được chuyển giao:  

 Hợp tác xã hoa kiểng bình an 
454/18 khu vực Bình An, phường Long Hoà, quận Bình Thuỷ, thành phố Cần Thơ  

 

_____________________________________________________________________________ 
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PHẦN IX 
 

đính chính 
 

Đính chính đơn đăng ký sáng chế 
 

Số đơn: 1-2015-03045               ngày nộp: 20/12/2013 

Nội dung đính chính: Số đơn quốc tế  

Sai là: PCT/EP23013/077615 

Đúng là: PCT/EP2013/077615 

___________________________________________________________________________ 
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thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009. 
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384-386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, 
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